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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 
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(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 60102 
(21) 1-2016-00904 (51) 7 B05D  1/28 

(22) 05.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2016/001338       05.02.2016 (87) WO2017/131274 03.08.2017 
(30) 10-2016-0011696            29.01.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2016 
(71) HYOSUNG CORPORATION  (KR) 

119, Mapo-daero, Mapo-Gu, Seoul, 04144, Republic of Korea 
(72) KIM Jong Chool (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Dây kim loại đơn dạng sóng dùng để cắt và phương pháp sản 

xuất dây kim loại này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dây kim loại đơn dạng sóng dùng để cắt. Dây kim loại này được tạo 

thành để có các hình dạng sóng có chu kỳ đã được xác định trước và được hình thành 
trong hai hoặc nhiều mặt phẳng theo chiều dọc. Mỗi hình dạng sóng bao gồm một tiết 
diện thẳng ở đỉnh, khi chiều dài của tiết diện thẳng là S và chu kỳ hình dạng sóng là P, 
thì tỉ lệ S/P giữa chiều dài S của tiết diện thẳng đối với chu kỳ P của hình dạng sóng 
khoảng từ 5 đến 45%. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất dây kim 
loại này. 
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(11) 60103 
(21) 1-2016-03068 (51) 7 E02D 5/52, 5/30 

(22) 19.07.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2016/007816       19.07.2016 (87) WO2017/135527 10.08.2017 
(30) 10-2016-0013586            03.02.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2016 
(71) EXT CO., LTD.  (KR) 

1401, 1402 (Gasan-dong) 165, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul 08503, 
Republic of Korea 

(72) SONG, Ki Yong (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đoạn nối lắp ghép để nối cọc và phương pháp nối cọc sử dụng 

đoạn nối lắp ghép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đoạn nối lắp ghép để nối các cọc. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến 

đoạn nối lắp ghép để nối các cọc bê tông bằng cách ghép nối với một đầu của cọc bê 
tông, trong đó môđun bao gồm: tấm trên cùng có lỗ ghép nối thứ nhất tương ứng với lỗ 
của cọc bê tông; tấm dưới cùng có lỗ ghép nối thứ hai tương ứng với lỗ của cọc bê tông 
khác cần được ghép nối với một đầu của cọc bê tông; và khung đỡ có dạng sáu mặt có 
đỉnh và đáy hở, có mặt thứ nhất có lỗ ghép nối thứ ba tương ứng với lỗ ghép nối thứ nhất 
và được ghép nối với đáy của tấm trên cùng có lỗ thứ nhất và lỗ thứ ba được xếp thẳng 
nhau, mặt thứ hai có lỗ ghép nối thứ tư tương ứng với lỗ ghép nối thứ hai và được nối với 
đỉnh của tấm dưới cùng có lỗ ghép nối thứ hai và lỗ ghép nối thứ tư xếp thẳng nhau. Các 
môđun bao gồm tấm trên cùng, tấm dưới cùng, và khung đỡ được lắp ráp để vừa với 
hình dáng của một đầu của cọc bê tông, do đó có thể ghép nối hai cọc bê tông. 
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(11) 60104 
(21) 1-2016-03349 (51) 7 C02F  1/50,  1/52, B01F  15/00 

(22) 09.11.2015 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2015/012004       09.11.2015 (87) WO2017/010622 A1 19.01.2017 
(30) 10-2015-0099010           13.07.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2016 
(71) 1. DUK SUNG GIUPSA  (KR) 

101, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34343 Republic of Korea 
2. KOREA WATER RESOURCES CORPORATION  (KR) 
(Yeonchuk-dong) 200, Sintanjin-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34350 Republic of Korea 

(72) LEE, Dae Gyu (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị trộn nội dòng phi động cơ, phương pháp vận hành thiết 

bị này và hệ thống xử lý nước 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị trộn nội dòng phi động có phương pháp vận hành thiết bị này, 

trong đó: bộ phận phun hóa chất (140) có thể lắp vào và tháo ra dễ dàng, có thể được 
kiểm tra mà không buộc phải ngừng việc cấp nước; và bộ phận phun hóa chất (140) này 
có thể giảm thiểu ảnh hưởng của tốc độ chảy của nguyên liệu cần trộn khi chảy trong 
thiết bị trộn nội dòng phi động cơ (100), có 
thể đo đạc tỉ lệ trộn giữa hóa chất với 
nguyên liệu cần trộn, mà nó được xả từ 
thiết bị trộn nội dòng phi động cơ (100), 
bằng cách sử dụng bộ phận lấy mẫu (160), 
và có thể loại bỏ một cách hiệu quả các 
chất ngoại lai lắng đọng trong thiết bị trộn 
nội dòng phi động cơ (100) này bằng cách 
sử dụng lỗ làm sạch (121) mà nó có thể mở 
ra được. Thiết bị trộn nội dòng phi động cơ 
này bao gồm ống dẫn vào (110), ống trộn 
(120), ống xả (130), bộ phận phun hóa chất 
(140), và nắp làm sạch (150). Là phương 
pháp phun hóa chất vào ống dẫn vào (110) 
và lấy mẫu chất lỏng, được xả từ ống xả 
(130), bằng cách sử dụng thiết bị trộn nội 
dòng phi động cơ (100) theo điểm 7, 
phương pháp vận hành thiết bị trộn nội 
dòng phi động cơ này bao gồm các bước: 
điều khiển phun hóa chất vào thiết bị trộn 
nội dòng phi động cơ (100) bằng cách sử 
dụng bộ phận phun hóa chất (140); và điều 
khiển lấy mẫu phần chất lỏng được xả từ 
thiết bị trộn nội dòng phi động cơ (100) 
này, bằng cách sử dụng bộ phận lấy mẫu 
(160). 
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(11) 60105 
(21) 1-2017-00791 (51) 7 A01G  9/20,  9/14 

(22) 15.07.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/070950           15.07.2016 (87) WO2018/011966 18.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2017 
(71) FARM LAND CO., LTD.  (JP) 

1-1-1, Tonya-machi, Maebashi-shi, Gunma 3710855 Japan 
(72) IWAI Masayuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống canh tác đất được trang bị pin năng lượng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống canh tác đất được trang bị pin năng lượng mặt trời mà có 
thể quản lý môi trường canh tác các cây trồng dưới pin năng lượng mặt trời. Trong hệ 
thống canh tác đất (80) được trang bị pin năng lượng mặt trời, khoảng không giữa các 

mép của nhiều cơ cấu khung (20) đỡ pin năng lượng mặt trời (50) được ghép đối với 
thành phần mái (40), hơn nữa, bề mặt theo chu vi của nó được che phủ liền khối với cơ 
cấu che phủ (24). Theo cách này, nhà trồng cây trong đó cơ cấu khung (20) được sử 
dụng làm cột đỡ được thiết lập. Khi đó, trong pin năng lượng mặt trời (50), vùng truyền 
ánh sáng (A) được đề xuất, thành phần truyền được sử dụng làm thành phần mái (40) và 
do đó các cây trồng (P) được canh tác bởi ánh sáng đi qua thông qua vùng truyền ánh 
sáng (A) và thành phần mái (40). Hơn nữa, việc canh tác các cây trồng (P) được tiến 
hành trong bề canh tác (30) trong đó đất được đặt, và dung dịch dinh dưỡng nuôi trồng 
thích hợp được cung cấp thông qua phương tiện cung cấp (12). Theo cách này, môi 
trường canh tác các cây trồng (P) được quản lý, và do đó các cây trồng có thể được canh 
tác một cách hiệu quả trong khi giảm được gánh nặng cho người vận hành.  
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(11) 60106 
(21) 1-2017-01301 (51) 7 E02D  7/00,  13/00 

(22) 20.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001832       20.02.2017 (87) WO2017/146428 31.08.2017 
(30) 10-2016-0020689            22.02.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2017 
(71) PUMYANG E&C CO., LTD.  (KR) 

4F. Pumyang Building, 12, Jangmun-ro 6-gil, Yongsan-gu, Seoul 04393, Republic of 
Korea 

(72) KANG, Hyun Joon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tạo dự ứng lực cho thanh chống kiểu ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo dự ứng lực cho thanh chống kiểu ống nhờ đó thanh 
chống kiểu ống có thể được lắp và tháo dễ dàng bằng cách sử dụng kích vít cơ khí và xi 
lanh thủy lực, thiết bị này bao gồm tấm dưới có hình tấm; xi lanh thủy lực được lắp theo 
cách tháo ra được trên tấm dưới; kích vít được lắp trên tấm dưới; và tấm trên được bố trí 
trên xi lanh thủy lực và kích vít và có thể truyền tải đến thanh chống kiểu ống, trong đó 
kích vít bao gồm thân được gắn vào tấm dưới và có hình hộp rỗng; trục vít được luồn 
vào thân có một đầu được gắn vào tấm trên và có ren vít trên bề mặt của nó; và đai ốc 
được vặn vào trục vít. 
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(11) 60107 
(21) 1-2017-01570 (51) 7 C02F 1/52 

(22) 26.04.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2017 
(75) Vũ Hồng Long  (VN) 

Số 66, ngách 49/28 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thiết bị xử lý nước sinh hoạt và nước thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị có khả năng xử lý nước sinh hoạt và nước thải. Thiết bị theo 
sáng chế sử dụng các vật liệu lọc bao gồm: cát thạch anh, cát mangan, hạt cation, hạt 
lọc ODM-2F và than hoạt tính. Thiết bị xử lý nước theo sáng chế bao gồm bốn khoang 
kỹ thuật: Khoang A-1 chứa nước và tạo áp; khoang D-4 chứa nước đó qua xử lý; khoang 
C-3 chứa vật liệu lọc; khoang B-2 phân tách và lưu giữ tạp chất. Thiết bị xử lý nước theo 
sáng chế hoạt động theo nguyên lý tự tạo áp lực nước và lọc thẩm thấu từ dưới lên. 
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(11) 60108 
(21) 1-2017-01613 (51) 7 G01W  2203/00 

(22) 28.04.2017 (43) 26.11.2018 
(71) Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu  (VN) 

Số 23 ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Ngọc Cầu (VN), Dương Hồng Sơn (VN), Trần Hoài Linh (VN) 
(54) Thiết bị đo nồng độ bụi di động trong không khí sử dụng công 

nghệ mạch tích hợp lập trình được 
  (57)     Sáng chế đề xuất một thiết bị thông minh, nhỏ gọn để có thể di động và đa chức năng 

dùng để đo bụi trong không khí. Thiết bị đo bụi di động trong không khí theo sáng chế 
có thể thu thập thông số về nồng độ bụi trong không khí và các thông số môi trường có 
liên quan như: nhiệt độ, độ ẩm, tọa độ (vị trí) quan trắc và thời gian quan trắc. Thiết bị 
được thiết kế nhỏ gọn, chạy bằng pin và có tích hợp bộ nhớ để lưu dữ liệu đo đạc và 
truyền về trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, thiết bị còn được tích hợp màn hình LCD hiển thị 
các thông số đo được. 
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(11) 60109 
(21) 1-2017-01652 (51) 7 A23L  1/00 

(22) 28.04.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2017 
(71) Trường đại học Cần Thơ  (VN) 

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Nguyễn Minh Thủy (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Quy trình chế biến nước ép gấc - cà rốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chế biến nước ép gấc - cà rốt, trong đó bao gồm các bước: 
bước 1 chọn nguyên liệu gấc, bước 2: chọn nguyên liệu cà rốt; bước 3: sơ chế quả gấc, 
bước 4: hạt gấc đã tách được sấy tại nhiệt độ 60oC trong vòng 30 phút, màng gấc sau đó 
được xay cho đến khi mô quả đạt cấu trúc mịn, nhỏ, độ nhám trên ngón tay rất ít, bước 
5; sơ chế cà rốt; bước 6 phối trộn hỗn hợp gấc và cà rốt với tỷ lệ gấc : cà rốt tương ứng 
là 3 : 1; hỗn hợp gấc - cà rốt được tiếp tục phối trộn với nước theo tỷ lệ gấc - cà rốt: 
nước tương ứng là 1:20 (w/w); bước 7 lọc hỗn hợp được phối trộn; bước 8 phối trộn hỗn 
hợp với đường, trong đó, hỗn hợp sau khi lọc được phối trộn với đường có hàm lượng từ 
10 - 14% (w/w); bước 9 đồng hóa hỗn hợp; bước 10 rót chai, bài khí, bước 11 thanh 
trùng hỗn hợp trong vòng 5 phút tại nhiệt độ 100oC, sau đó hỗn hợp được làm nguội 
nhanh bằng nước lạnh.   
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(11) 60110 
(21) 1-2017-01657 (51) 7 H04N 7/00, 5/14, G06F 17/30, G06T 

7/20 
(22) 03.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.05.2017 
(75) Nguyễn Đình Nam  (VN) 

Số 4, ngõ 245 đường Lạc Long Quân, tổ 2, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(54) Phương pháp phân tích và lưu trữ thông tin mô tả chuyển 
động trong nội dung viđeo và phương tiện lưu trữ dữ liệu 
tổng hợp mô tả chuyển động trong nội dung viđeo 

  (57)     Sáng chế liên quan đến các kỹ thuật xử lý để trích xuất và tổng hợp dữ liệu viđeo, cụ thể 
là, sáng chế đề cập đến phương pháp phân tích và lưu trữ thông tin mô tả chuyển động 
trong nội dung viđeo trong miền tín hiệu đã được nén, và hệ thống tổ chức lưu trữ thông 
tin tổng hợp mô tả chuyển động của viđeo trên thiết bị lưu trữ vật lý nhằm hỗ trợ việc 
tìm kiếm viđeo theo nội dung. Đầu vào của hệ thống là viđeo đã được nén (bởi các 
chuẩn nén viđeo công nghiệp như H.264/AVC, H.265/HEVC), trong đó chứa các thông 
tin mô tả chuyển động là thông tin quan trọng mô tả nội dung viđeo. Luồng dữ liệu nhị 
phân viđeo được giải nén một phần để trích rút và tính toán các thông tin mô tả chuyển 
động. Các thông tin mô tả chuyển động sau đó được phân tích và tổng hợp theo không 
gian (khung hình) và thời gian (đoạn viđeo). Cuối cùng, thông tin tổng hợp mô tả 
chuyển động được lưu trữ để phục vụ việc tìm kiếm viđeo.  
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(11) 60111 
(21) 1-2017-01670 (51) 7 A01H  4/00, A01G  1/00,  17/00 

(22) 04.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2017 
(71) Viện Khoa học sự sống  (VN) 

Tổ 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(72) Đào Duy Hưng (VN) 
(54) Quy trình nhân giống cây thạch hộc tía (Dendrobium 

officinale Kimura et Migo) bằng cách nuôi cấy mô tế bào 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình nhân giống cây thạch hộc tía (Dendrobium officinale 

Kimura et Migo) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Cụ thể là sáng chế đề cập đến quy 
trình nhân giống cây lan thạch hộc tía thương mại bằng phương pháp nuôi cấy mô tế 
bào, quy trình này bao gồm các bước: a) tuyển chọn, thu gom và bảo quản nguyên liệu; 
b) chuẩn bị dụng cụ và hóa chất để khử trùng và nuôi cấy khởi động; c) nhân nhanh cụm 
chồi in vitro; d) tạo cây hoàn chỉnh; và e) thích nghi cây con ngoài vườn ươm, theo đó 
quy trình nhân nhanh được cây thạch hộc tía. 
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(11) 60112 
(21) 1-2017-01672 (51) 7 A01C  7/10,  7/16 

(22) 04.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2017 
(75) Võ Văn út  (VN) 

ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu gieo hạt của máy gieo hạt bắp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu gieo hạt của máy gieo hạt bắp bao gồm các cơ cấu đảm 
nhiệm các chức năng như tạo rãnh, lấy hạt, gieo hạt nhằm tiết kiệm chi phí thuê lao 
động tăng năng suất lao động. Cơ cấu gieo hạt theo sáng chế bao gồm: thùng chứa hạt 
(3), đĩa lấy hạt (13), bánh nhông (22) dây hạt rơi xuống lỗ thoát hạt, lò xo (18) giữ cho 
bánh nhông (22) luôn tỳ vào các lỗ lấy hạt (15) trên đĩa lấy hạt (13), bánh xe (2) dẫn 
động cơ cấu gieo hạt, và tấm che (20) điều tiết lượng hạt để tránh hiện tượng các hạt 
chèn lẫn nhau không vào được lỗ lấy hạt (15), nhờ vậy việc gieo hạt không bị bỏ sót. 
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(11) 60113 
(21) 1-2017-01682 (51) 7 A47K  3/12, A61G  5/00 

(22) 05.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.05.2017 
(71) DESIGN BUSAN CO., LTD.  (KR) 

591-1, Jungang-daero, Busanjin-gu, Busan, 47352, Republic of Korea 
(72) Moosung Suh (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Ghế tắm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ghế tắm bao gồm tấm đỡ, thanh đỡ phía trước và thanh đỡ phía sau 
mà quay được và được lắp trên cả hai mặt theo hướng theo chiều dọc của tấm đỡ và 
khung chính bao gồm lõi cố định được lắp trên mặt trước của tấm đỡ; nhiều bánh xe lần 
lượt được lắp trên mặt dưới của thanh đỡ phía trước và mặt dưới của thanh đỡ phía sau; 
ngoài ra đệm yên được ghép tách ra được với bề mặt trên của lõi cố định và lưu chất 
lỏng có nhiệt độ cụ thể ở đó và phần đệm gấp được được nối với mặt sau của đệm yên 
nhờ trục gấp sao cho nối trục xoay với mặt sau của đệm yên và thông với mặt trong của 
đệm yên, và đệm đỡ cổ được ghép với mặt trên của đệm tựa lưng.  
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(11) 60114 
(21) 1-2017-01683 (51) 7 C10J 3/00 

(22) 05.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.05.2017 
(71) Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Minh Nam (VN), Huỳnh Quyền (VN) 
(54) Phương pháp sử dụng vật liệu khoáng trong khí hóa trấu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng vật liệu khoáng trong khí hoá trấu, cụ thể là 
sử dụng hai loại vật liệu khoáng đolomit và bentonit tự nhiên khi khí hóa nhằm mục 
đích cải thiện chất lượng của khí sản phẩm và hiệu suất khí hoá nguyên liệu trấu.  
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(11) 60115 
(21) 1-2017-01716 (51) 7 F21V 29/00 

(22) 09.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2017 
(71) Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Bùi Hùng Thắng (VN), Phan Ngọc Minh (VN), Vũ Đình Lãm (VN), Mai Thị Phượng  
(VN) 

(54) Môđun đèn led chiếu sáng đường phố làm mát bằng ống nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề xuất môđun đèn LED làm mát bằng ống nhiệt dựa trên nguyên lý đối lưu để 

thay thế cho bóng đèn sợi đốt dùng trong chiếu sáng công cộng mà không phải bỏ đi hệ 
thống đèn chiếu sáng cũ bao gồm hệ thống vỏ đèn, chóa đèn và chao đèn. Môđun này 
gồm có: đui đực (1) được gắn với đế LED (3), và nối với dây nguồn (7) có cầu nối dây 
điện (8) dùng để nối với dây điện (9) của khối các chip LED; khối các chip LED (5) 
được gắn chặt với đế LED (3), có bôi một lớp kem tản nhiệt ở lớp tiếp giáp; đế LED (3) 
có chứa ống nhiệt (12) thẩm thấu chất lỏng dẫn nhiệt (13), ống nhiệt nối trực tiếp với 
giàn tỏa nhiệt (17), xung quanh là hệ thống vây tản nhiệt. 
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(11) 60116 
(21) 1-2017-01723 (51) 7 F41H 5/00 

(22) 10.05.2017 (43) 26.11.2018 
(75) Nguyễn Bùi Anh Tuấn  (VN) 

158, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
(54) Giáp lồng quay và phương pháp bảo vệ có sử dụng giáp lồng 

quay này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giáp lồng quay để bảo vệ các phương tiện chiến đấu như xe tăng, 

xe bộ binh chiến đấu, xe bọc thép chở quân trước các loại đạn chống tăng gồm có một 
động cơ điện, một lồng quay, một bộ truyền động để lắp đặt vào bên ngoài của phương 
tiện chiến đấu. Sáng chế còn đề xuất phương pháp bảo vệ phương tiện chiến đấu bằng 
cách sử dụng giáp lồng quay đã nêu. 
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(11) 60117 
(21) 1-2017-01772 (51) 7 A61H  33/00 

(22) 12.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.05.2017 
(71) Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội  (VN) 

Số 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
(72) Hồ Văn Cư  (VN), Nguyễn Trung Sơn  (VN), Nguyễn Đình Khải  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Bồn tắm tẩy xạ cơ động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bồn tắm tẩy xạ cơ động bao gồm bồn chính (1), hệ giá khung đỡ 
bồn (2), vòi sen di động thứ nhất (3) và vòi sen di động thứ hai (4), trong đó bồn chính 
(1) được chế tạo với thành bồn có các rãnh đặt cáng (1.1), thành bồn được gắn với tấm 
kê đầu bệnh nhân (1.2), có van xả thải (1.3) và bố trí hai ụ tỳ chân hình nêm (1.4), trên 
thành bồn bố trí các tay vịn (1.5), và thước kiểm soát mực nước trong bồn, hệ giá khung 
đỡ bồn (2) được chế tạo bao gồm bốn trụ góc (2.1), khay đựng vật tư tẩy xạ (2.2), tay 
kéo bồn (2.3), bậc trèo cho bệnh nhân khi bước vào/ra bồn chính (2.4), và bốn bánh xe 
đỡ hệ giá khung (2.5), vòi sen di động thứ nhất (3) được bố trí trên thành bồn tại vị trí 
góc bồn chính và vòi sen di động thứ hai (4) được bố trí chéo góc tại thành đối diện. 
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(11) 60118 
(21) 1-2017-01777 (51) 7 F03B 3/00 

(22) 15.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2017 
(75) Sùng A Sơn  (VN) 

Số nhà 33, đường 26 tháng 8, tổ 8, Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 
(54) Giàn thu năng lượng sóng biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giàn thu năng lượng sóng biển có cấu tạo là một khung chịu lực 
lớn, các thanh chịu lực là các cạnh và các đường cao của tam giác đều, các thanh chịu 
lực được hàn vuông góc với ba đường ống trụ tròn dài rỗng, hai đường ống dưới đáy có 
đường kính lớn hàn kín và thông với nhau có thể bơm nước ra vào để điều chỉnh giàn 
thu nổi lên hay chìm xuống; một tấm chắn sóng biển được hàn kín một bên cạnh của 
tam giác dọc theo bên ngoài của một đường ống đáy và đường ống trên đỉnh nhằm tạo 
ống áp suất cho giàn thu; các ổ trục nằm ở tâm của tam giác đều, liên kết với các đỉnh 
bằng các thanh thép chịu lực; các cánh thu năng lượng cấu tạo dạng chân vịt của tầu 
thủy, được gắn vào các đoạn trục, khi lắp vào ổ trục sẽ tạo ra một trục nối dài; khi sóng 
biển di chuyển qua các cánh quạt dạng chân vịt sẽ thu năng lượng của sóng biển làm 
quay trục roto của máy phát điện. 
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(11) 60119 
(21) 1-2017-01784 (51) 7 G06Q 30/00, 50/00, B65G 1/137 

(22) 15.05.2017 (43) 26.11.2018 
(75) Đặng Việt Hùng  (VN) 

Phòng 903, A3, Imperia An Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp quản lý nhu cầu và cung 

ứng thông minh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quản lý nhu cầu và cung ứng thông minh bao gồm bộ vi xử 

lý (101), cơ sở dữ liệu (102), bộ phận kết nối mạng thông tin (103), loa (104), micrô 
(105), màn hình (106), camera (107), cơ cấu định vị (108), bộ phận cung cấp năng 
lượng (109), bộ phận giao tiếp bằng sóng não (110), bàn phím (111), cơ cấu tay robot 
giúp bê vác, chuyển đồ (112), cơ cấu di chuyển (113) và khoang chứa đồ (114) giúp tiếp 
nhận dữ liệu về nhu cầu và khả năng cung ứng của các cá  nhân, tập thể, phân tích nhu 
cầu, đề xuất sản phẩm dịch vụ phù hợp, đặt hàng và phân tích dữ liệu có được sau đặt 
hàng để có các gợi ý phù hợp nhất cho nhu cầu tương tự. Hệ thống cũng giúp người 
dùng có thể tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ cho người dùng khác như một nhà 
cung cấp. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp quản lý nhu cầu và cung ứng sử dụng 
thiết bị và hệ thống nói trên. 
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(11) 60120 
(21) 1-2017-01829 (51) 7 E03C 1/26 

(22) 17.05.2017 (43) 26.11.2018 
(71) 1. Tạ Quốc Kỳ  (VN) 

Tổ 1, khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

2. Tạ Tuấn Minh  (VN) 
Số 15, đường Trần Thị Cờ, khu phố 6, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Tạ Quốc Kỳ (VN) 
(54) Cơ cấu máng thoát sàn hai ngăn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu máng thoát sàn hai ngăn bao gồm: ngăn lớn (1) có giỏ đựng 
rác (2), ngăn nhỏ (4) có nắp đậy (8) đặt phía trên và vách ngăn (10) được đặt giữa ngăn 
lớn (1) và ngăn nhỏ (4). Vách ngăn (10) có lỗ thông nước (5), phía dưới của vách ngăn 
(10) mà ở phần bên ngăn nhỏ (4) có gắn vách thoát tràn (6). 
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(11) 60121 
(21) 1-2017-01848 (51) 7 F03D  3/00,  80/00 

(22) 18.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2017 
(75) 1. Trần Nguyễn Vũ  (VN) 

Số nhà 157 - Tổ 24 - thị trấn Chùa Hang - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên. 

2. Trần Nguyễn Văn  (VN) 
Số nhà 157 - Tổ 24 - thị trấn Chùa Hang - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên. 

3. Trần Nguyễn Lưu  (VN) 
Số nhà 157 - Tổ 24 - thị trấn Chùa Hang - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên. 

(54) Động cơ sức gió trục đứng cánh đối trọng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới động cơ trục đứng sử 

dụng sức gió để phát ra điện năng và được 
áp dụng cho những vùng nhiều gió, động 
cơ này bao gồm: bốn cánh đối trọng (1), 
mỗi cánh (1) gồm cánh hứng gió  (14) 
được phủ tấm vải thông minh (18) (có khả 
năng phát ra điện nhờ năng lượng gió và 
ánh sáng mặt trời) để hứng gió, trục cánh 
(15), đối trọng (16) giúp cánh (1) cân 
bằng tại vị trí làm việc; đầu trên trục cánh 
(15) lắp bi đỡ (46) và bộ truyền điện qua 
vòng bi (9), đầu dưới lắp vung chắn nước 
(48) và bi chặn (49), trục cánh (15) được 
lắp trên giá đỡ cánh (2). Turbine có bốn 
giá đỡ cánh (2) được lắp với bốn khung đỡ 
chặn (3), bốn khung đỡ chặn (3) được lắp 
với bốn thành của hộp chính; nắp hộp 
chính có một bộ bốn dây cáp (7) nối với 
bốn giá đỡ cánh (2) để hỗ trợ nâng cánh 
đối trọng (1). Lòng trong (135) của hộp 
chính (4) là vị trí lắp xy lanh thoát dầu (210) và chứa các dây điện (153), dây phanh 
(319) - (320) và ống dẫn đầu (211); đáy (124) của hộp chính (4) được lắp ráp với trục 
quay chính (11). Trục quay chính (11) là ba đoạn trục ngắn M, N, P được nối lại với 
nhau bằng bi chữ thập; trục M và P là trục rỗng được đỡ trên giá đỡ turbine nhờ các 
vòng bi, trục N không được lắp trên giá đỡ turbine (8) mà được treo giữa trục M và P 
nhờ kết nối giữa dây phanh tổng (320) và xy lanh thoát dầu (210). Cánh đối trọng 1 có 
khả năng dao động quanh trục cánh góc 270o, hai bộ cánh (1) liền kề nhau được truyền 
lực cho nhau thông qua bộ xy lanh giảm chấn và trợ lực dầu (5). Điện năng được phát ra 
từ bốn tấm vải thông minh (18) được truyền tải xuống ắc quy (163) đặt dưới mặt đất 
thông qua bộ truyền điện qua vòng bi (9). Turbine được phanh lại nhờ bộ phanh turbine 
(6) bao gồm: Bốn mỏ khóa cánh (281) có chức năng khóa bốn cánh đối trọng (1) cố 
định tại vị trí khóa, một dây phanh (282) tác động lực để mỏ khóa cánh (281) và xy lanh 
thoát dầu (210) làm việc, một cánh lái gió (283) để lái turbine theo hướng gió, và khớp 
nối động (284) để nối trục quay chính (11) và trục cánh lái gió lại với nhau . Hộp số tự 
động (12) có chức năng tự động thay đổi tải trọng của turbine để ổn định tỷ số vận tốc 
của trục quay chính (11) và trục cánh (15) khi tốc độ gió thay đổi.  
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(11) 60122 
(21) 1-2017-01873 (51) 7 A23L  1/22,  1/238 

(22) 19.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2017 
(75) Đặng Thị Mộng Quyên  (VN) 

238B Phan Chu Trinh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
(54) Bột nước mắm hữu cơ hòa tan  

  (57)     Sáng chế đề cập đến bột nước mắm hữu cơ hòa tan thu được từ phương pháp sấy phun 
dung dịch nước mắm nguyên chất được sản xuất bằng phương pháp truyền thống (hàm 

lượng protein tổng ≥ 20%). Bột nước mắm hữu cơ hòa tan theo sáng chế có các đặc 
điểm sau: 
- dạng bột mịn, rời, màu trắng hơi vàng nhạt, có mùi thơm đặc trưng của nước mắm, vị 
mặn đậm, ngọt rất nhẹ ; 
- độ đạm của bột nước mắm cao từ 40 đến 50g/l; 
- có khả năng hoàn nguyên trong thời gian ngắn dưới 5 phút. 
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(11) 60123 
(21) 1-2017-01900 (51) 7 D06Q  1/00, B41M 5/30, 5/382, 

5/395 
(22) 22.05.2017 (43) 26.11.2018 
(71) 1. CHANG CHUN YI  (TW) 

4F., No.11-1, Qiyan Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan 
2. CHEN SEN HSING  (TW) 
No.40, Longcheng 6th St., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan 
3. KUO HSIEN YU  (TW) 
No.69, Zhongshan N. Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City 337, Taiwan 
4. CHEN CHUN CHENG  (TW) 
No.40, Longcheng 6th St., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan 

(72) CHEN SEN HSING (TW), CHEN CHUN CHENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp in chuyển nhiệt ở nhiệt độ thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp in chuyển nhiệt ở nhiệt độ thấp bao gồm các bước: 
(A) chuẩn bị nền in chuyển. (B) xử lý sơ bộ vải in chuyển, và (C) in chuyển và cố định 
màu trên vải in chuyển. Nền in chuyển này có lớp in phụ và vật liệu nhuộm được hòa 
tan với nước để tạo ra mực nhuộm mà được in trên lớp in phụ. Trong bước (B), vải in 
chuyển được làm ẩm đến hàm lượng ẩm nằm trong khoảng từ 10 đến 90%, và trong 
bước (C), nền in chuyển tiếp xúc theo cách nối tiếp với vải in chuyển, và mực nhuộm 
trên nền in chuyển chảy ra và được in lên trên vải in chuyển bằng cách ép nóng, nền in 
chuyển được tách ra khỏi vải in chuyển, và vải in chuyển được làm khô nhờ các tia hồng 
ngoại có bước sóng trung bình để cố định màu. 
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(11) 60124 
(21) 1-2017-01905 (51) 7 F03B 11/00, F03D 9/00, G09F 17/00 

(22) 23.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2017 
(75) Huỳnh Công Nhân  (VN) 

166/41 Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị năng lượng lá cờ giúp chuyển đổi năng lượng dòng 

chảy gió, nước, khí, hơi, chất lỏng thành năng lượng và khung 
xoay trên bánh xe giúp chịu lực cho thiết bị 

  (57)     Thiết bị có bộ phận dao động tương tự như tấm vải lá cờ dao động trong dòng gió (gọi 
tắt bộ phận này là tấm dao động), tấm dao động này giúp chuyển đổi động năng dòng 
gió hay dòng nước thành năng lượng (gọi tắt là thiết bị thiết bị năng lượng lá cờ, hay 
cũng có thể gọi là thiết bị năng lượng dao động, hay tua bin lá cờ, hay tua bin dao 
động). Tấm dao động có dạng tấm hình chữ nhật với phần diện tích đầu của tấm dao 
động là tấm cứng hình chữ nhật thành phần nối với phần diện tích sau là tấm mềm hình 
chữ nhật thành phần, hay có dạng tấm gấp khúc được tạo bởi các tấm cứng hình chữ 
nhật thành phần cùng khớp nối hay bản lề ở giữa mỗi hai cạnh liền kề của hai tấm cứng 
thành phần, và tấm dao động hoạt động theo hiệu ứng "Chuyển động của mặt cong của 
tấm mềm trong dòng chảy" (mặt gấp khúc chữ V tương tự mặt cong chữ C): "Tấm mềm 
được giữ ở một đầu khi ở trong dòng chảy thì các mặt cong sẽ xuất hiện với độ cong 
thay đổi một cách liên tục do sự chênh lệch áp suất giữa phía mặt lồi và phía mặt lõm 
của mặt cong, và sự chênh lệch này luôn thay đổi có tính tuần hoàn, khi mặt cong tăng 
độ cong thì phía mặt lồi sẽ xuất hiện áp suất cao và phía mặt lõm sẽ xuất hiện áp suất 
thấp và làm mặt cong chuyển qua phía đối diện và lập lại liên tục; và áp suất cao sẽ xuất 
hiện ở phía trước nữa mặt cong trước cùng áp suất thấp xuất hiện ở nữa mặt cong sau 
làm đẩy mặt cong từ trước ra sau và chuyển từ phía này qua phía khác dễ dàng; đồng 
thời quán tính chuyển động của các phần tử trên mặt cong góp phần tạo độ lớn cho biên 
độ dao động của mặt cong tăng rộng giúp tăng tiết diện nhận tác động của dòng chảy". 
Thiết bị năng lượng lá cờ gồm ít nhất các bộ phận: 1- tấm dao động có dạng như nêu 
trên, 2- vật giữ đầu tấm dao động là trục giữ cạnh đầu tấm dao động kèm theo của nhà 
sản xuất, hay những vật sẵn có như tháp hay diều bay, hay neo hay phao nổi, 3- bản lề ở 
cạnh đầu của tấm dao động, bản lề này gồm trục bản lề và ống xoay bao quanh trục của 
bản lề, với cạnh đầu của tấm dao động gắn vào ống xoay, và trục của bản lề này gắn vào 
vật giữ đầu tấm dao động, 4 - bộ phận chuyển đổi cơ năng của tấm dao động thành năng 
lượng dưới dạng điện năng nhờ máy phát điện xoay chiều với rotor của máy phát điện 
gắn đồng trục với ống xoay của bản lề ở đầu tấm dao động, và startor của máy phát điện 
gắn đồng trục với trục của bản lề ở đầu tấm dao động; hay bộ phận truyền động cơ năng 
của tấm dao động ra bên ngoài có dạng là bánh răng ở trên ống xoay của bản lề ở đầu 
tấm dao động và bánh răng này khớp răng với bánh răng của thiết bị nhận cơ năng ở bên 
ngoài. Thiết bị năng lượng lá cờ có thể được giữ bởi khung đứng khổ rộng có khả năng 
xoay quanh trục ở bìa khung và có bánh đỡ bên dưới khung để tăng khả năng chịu lực 
đồng thời để mặt phẳng khung luôn song song với phương của dòng gió hay dòng nước. 
Thiết bị năng lượng lá cờ có các ưu điểm là: chịu đựng tốt bão hay lũ nhờ tấm dao động 
không đối đầu mà thả xuôi dòng gió hay dòng nước; sản lượng, năng suất, hiệu suất 
năng lượng sản xuất cao cũng như khai thác được dòng gió hay dòng nước yếu hay dòng 
nước dàn trải nhờ diện tích tấm dao động lớn và nhẹ; dễ khai thác năng lượng gió trên 
tầng cao nhờ tấm dao động mỏng nhẹ dễ đưa lên cao bằng diều; giá thành sản xuất thấp 
và chi phí bảo trì thấp do ít chi tiết và các chi tiết mỏng, nhẹ, đơn giản; dễ có thêm thu 
nhập nhờ diện tích lớn của tấm dao động thu hút quảng cáo.  
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(11) 60125 
(21) 1-2017-01907 (51) 7 B81C  1/00, B01L  3/00 

(22) 23.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2017 
(71) Viện Công nghệ Nano (INT) - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Mậu Chiến (VN), Đặng Thị Mỹ Dung (VN), Lê Nguyên Ngân (VN), Huỳnh Kim 
Khánh (VN), Phan Thị Cẩm Lệ (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất chip lọc vi lưu trên đế silic và chip lọc vi 

lưu được sản xuất bằng quy trình này 
  (57)     Quy trình sản xuất chip lọc vi lưu trên đế silic bằng phương pháp khắc sâu (Deep 

reactive ion etching - DRIE) sử dụng ion phản ứng với bề mặt đế silic và liên kết bám 
dính với nắp mica phía trên, gồm 5 bước: chuẩn bị nguyên, vật liệu; làm sạch đế silic để 
loại bỏ các tạp chất; quang khắc và phún xạ tạo lớp màng mỏng bạc đóng vai trò là lớp 
mặt nạ cho bước khắc sâu; khắc sâu mặt đế silic bằng thiết bị khắc sâu ion phản ứng; kết 
nối bám dính mặt đế silic với nắp mica phía trên.  
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(11) 60126 
(21) 1-2017-01916 (51) 7 B62D 1/00 

(22) 23.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2017 
(75) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 

195/15/13 Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cơ cấu lái ô tô kiểu bánh cam phẳng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu lái ô tô gồm bánh cam lái (7) được bố trí chính giữa và phía 
trước hai bánh xe dẫn hướng (11). Vành tay lái (1) được bố trí như ô tô truyền thống, 
trục lái (2) được bố trí đồng trục với vành tay lái (1), trục truyền động lái (4) được bố trí 
nối với trục lái (2) bằng khớp các đăng (3) và đầu kia nối với bánh cam lái (7) thông qua 
hai bánh răng (5) & (6). Bánh cam lái (7) có 2 rãnh trượt để đẩy thanh kéo ngang (8) khi 
bánh cam lái (7) quay. Thanh kéo ngang (8) được bố trí trên đường thẳng nằm ngang đi 
qua tâm quay của bánh cam lái (7), thanh dẫn động (9) được bố trí nối từ thanh kéo 
ngang (8) đến đòn quay đứng (10), đòn quay đứng (10) được bố trí phía bên trong & cố 
định với bánh xe dẫn hướng (11). Các thanh kéo ngang (8), thanh dẫn động (9), đòn 
quay đứng (10) được nối với nhau bằng khớp cầu. 
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(11) 60127 
(21) 1-2017-01934 (51) 7 C12N 1/00 

(22) 24.05.2017 (43) 26.11.2018 
(71) 1. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đặng Vũ Bích Hạnh  (VN) 
106/9 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Vũ Bích Hạnh (VN) 
(54) Màng sinh học nano kháng phóng xạ 

  (57)     Sáng chế đề xuất màng sinh học nano kháng phóng xạ được tạo từ các vi khuẩn có khả 
năng kháng phóng xạ được phân lập, định danh từ các khu mỏ khai thác kim loại titan. 
Sáng chế giúp thay thế vật liệu đang sử dụng bằng màng nano sinh học mới thân thiện 
môi trường, có thể được sử dụng trong việc ngăn phóng xạ khi điều trị các bệnh như ung 
thư bằng phương pháp xạ trị.  
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(11) 60128 
(21) 1-2017-01951 (51) 7 H04B 11/00, 13/00 

(22) 25.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2017 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Đỗ Việt Hà (VN), Nguyễn Văn Đức (VN) 
(54) Phương pháp mô hình phổ DOPPLER cho kênh thông tin thủy âm 

vùng nước nông 
  (57)     Sáng chế đề xuất một mô hình toán học mô tả phổ công suất Doppler trong kênh thông 

tin thủy âm vùng nước nông. Mô hình phổ Doppler đề xuất cho kênh thủy âm là tổng 

của hai thành phần Gaussian và Spike. Trong đó, thành phần Gaussian mô tả các dịch 
tần Doppler do sự nhiễu động mặt nước gây ra, còn thành phần Spike mô tả các dịch tần 
Doppler do sự chuyển động tương đối của máy thu phát gây ra. Để xác nhận tính đúng 
đắn của mô hình phổ Doppler đề xuất, sáng chế đã so sánh mô hình đề xuất với dữ liệu 
đo đạc phổ Doppler thực tế tại vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam vào ngày 9 tháng 
6 năm 2015. Cụ thể, các thông số của mô hình đề xuất sẽ được xác định từ dữ liệu đo 
bằng thuật toán tối ưu LpNM. Kết quả so sánh cho thấy, mô hình đề xuất phù hợp với 
dữ liệu đo. Nói cách khác, mô hình phổ Doppler đề xuất mô tả chính xác hiệu ứng 
Doppler trong kênh thông tin thủy âm.  
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(11) 60129 
(21) 1-2017-01959 (51) 7 C12N 1/20 

(22) 25.05.2017 (43) 26.11.2018 
(71) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh   (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Đặng Vũ Bích Hạnh (VN) 
(54) Vi khuẩn kháng phóng xạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi khuẩn kháng phóng xạ được phân lập, định danh từ các khu mỏ 
khai thác kim loại titan. Sáng chế có thể ứng dụng để tạo màng nano sinh học mới thân 
thiện môi trường, có thể được sử dụng trong việc ngăn phóng xạ khi điều trị các bệnh 
như ung thư bằng phương pháp xạ trị.  
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(11) 60130 
(21) 1-2017-02352 (51) 7 D06H  7/00, D06C  3/00,  25/00 

(22) 08.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2016/014345       08.12.2016 (87) WO2018/101522 07.06.2018 
(30) 10-2016-0161038            30.11.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2017 
(71) BMO CO., LTD.  (KR) 

40-15, Maegok-gil, Jeonggwan-eup, Gijang-gun, Busan, 46018, Republic of Korea 
(72) Kyusu Choi (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị kẹp của máy trải vải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kẹp của máy trải vải, thiết bị kẹp kẹp và cắt vải. Thiết bị 
kẹp của máy trải vải, trong đó máy trải vải được tạo ra với bộ phận cắt mà trải và cắt vải 
cuộn, thiết bị kẹp gồm có: khung đỡ vải được lắp ráp ở mặt trước của máy trải vải ở vị 
trí phía sau bộ phận cắt; và bộ phận kẹp vải được lắp ráp trên máy trải vải để được xoay 
một góc định trước quanh trục sao cho bộ phận kẹp vải được xoay từ mặt sau của máy 
trải vải đến mặt trước của nó sau khi đi qua dưới phần phía dưới của nó, nhờ đó đưa vải 
vào tiếp xúc khít với khung đỡ vải. 
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(11) 60131 
(21) 1-2017-02683 (51) 7 G05D 3/00 

(22) 14.07.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2017 
(75) Trần Đức Nhân  (VN) 

37/QL14 đội 2, ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 
(54) Thiết bị hướng đối tượng về phía mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị quay hướng của đối tượng, về phía mặt trời, đề cập đến một thiết 
bị cơ, dùng để quay hướng của đối tượng, về phía mặt trời, theo đó:  
- Trục (gắn đối tượng) được đỡ vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo trái đất, trên bán trục 
song song với trục trái đất, theo cách mà: đường tâm bán trục, làm thành với đường tâm 
trục, góc 23046, trên cùng mặt phẳng. Và duy trì trạng thái vuông góc đó, bằng cách: 
làm quay đều bán trục, (1 vòng + 1/365 vòng) / ngày, ngược chiều quay trái đất.  
- Hướng của đối tượng, được lắp vuông góc với trục, đặt đúng hướng tới mặt trời, và duy 
trì trạng thái đó, bằng cách: làm quay đều trục, (1 vòng)/ngày, ngược chiều quay trái 
đất.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
40 

(11) 60132 
(21) 1-2017-03095 (51) 7 C04B  111/40 

(22) 11.08.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2017 
(71) Công ty TNHH Gạch ống không nung ngôi sao Bình Dương  (VN) 

Thửa đất 178, tờ bản đồ 06, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(72) Nguyễn Chí Dũng (VN) 
(54) Gạch nhẹ không nung chứa xi măng và cốt liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gạch nhẹ không nung chứa xi măng và cốt liệu được sản xuất bằng 
phương pháp ép tĩnh. Gạch nhẹ không nung nêu trên có 8 lỗ và 16 lỗ, có tỉ trọng nằm 
trong khoảng từ 800kg/m3 đến 1000kg/m3, cường độ chịu nén nằm trong khoảng từ 
3,5MPa đến 7,5MPa và độ dày thành vách nằm trong khoảng từ 8mm đến 10mm.  
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(11) 60133 
(21) 1-2017-03230 (51) 7 E04H 13/00 

(22) 22.08.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 106207056            17.05.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2017 
(75) TSUNG-HUA LU  (TW) 

No. 81-2, Jianxing Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hũ đựng tro cốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hũ đựng tro cốt bao gồm thân hũ đựng (10), nắp đậy (20) được lắp 
trên thân hũ đựng, và lượng định trước bột độn (30) được chứa trong thân hũ đựng và 
nắp đậy. Thân hũ đựng được làm bằng vật liệu trong suốt. Thân hũ đựng có phần bên 
trong được tạo khoảng trống chứa (12) và có mặt bao quanh có phần rỗng (111) chứa 
bột độn. Nắp đậy được làm bằng vật liệu trong suốt và có phần bên trong có phần rỗng 
(21) chứa bột độn. Do vậy, bột độn trong thân hũ đựng và nắp đậy che kín khoảng trống 
chứa của thân hũ đựng để ngăn không để khoảng trống chứa của thân hũ đựng bị người 
bên ngoài thân hũ đựng nhìn thấy trực tiếp. 
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(11) 60134 
(21) 1-2017-03322 (51) 7 B29C 67/20 

(22) 28.08.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 106116975            23.05.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2017 
(71) OTRAJET INC.  (TW) 

No. 33, Gongyequ 24th Rd., Nantun Dist, Taichung City 408, Taiwan 
(72) CHEN, CHING-HAO (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý để đúc xốp polyme 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý để đúc xốp polyme, phương pháp này bao gồm 
bước nạp hỗn hợp của vật liệu polyme và chất tạo bọt trong không gian của khoang đúc 
được tạo bởi khuôn đúc và đúc thành sản phẩm đúc có một hình dạng định trước. Các 
dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế là ở điểm không gian của khoang đúc có hình dạng đúc 
phun khác hình dạng của sản phẩm đúc trước khi không gian này được điền đầy hoàn 
toàn bằng hỗn hợp và hình dạng phần cục bộ của không gian của khoang đúc thay đổi 
sau khi không gian của khoang đúc được điền đầy hoàn toàn bằng hỗn hợp để cho hình 
dạng của không gian của khoang đúc thay đổi từ hình dạng đúc phun sang hình dạng 
đúc giống sản phẩm đúc. Bằng cách này, lực bề mặt tác dụng lên hỗn hợp chứa bên 
trong thay đổi do sự thay đổi thể tích của phần cục bộ gây ra bởi sự thay đổi hình dạng 
phần cục bộ của không gian của khoang đúc. 
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(11) 60135 
(21) 1-2017-03769 (51) 8 H01R 031/06, 013/02, 013/40, 

004/12, 013/20 
(22) 26.09.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 201720534238.1           12.05.2017      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2017 
(71) GEM TERMINAL IND. CO., LTD.  (TW) 

NO.138, Lane 513, Ta-Tung Road, Lu-Chu Dist, Kaohsiung City 821,   Taiwan, 
R.O.C. 

(72) Chung-Hong Su (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp khung trong phích cắm 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp khung trong phích cắm có hai chạc cắm, từng chạc cắm 
này có đầu cắm và đầu tán đinh với một khối hình đa giác. Phần rỗng kéo dài từ một 
mặt đầu mút của đầu tán đinh tới phía của khối. Khung trong có mặt trước có hai lỗ đinh 
tán, từng lỗ đinh tán này được giới hạn bởi thành đáy. Đầu tán đinh của từng chạc cắm 
được cắm qua mặt dưới của khung trong vào lỗ đinh tán tương ứng. Từng khối được bố 
trí bên trong thành đáy tương ứng. Từng lỗ đinh tán là hình chữ nhật và có các góc, từng 
góc này có mép hình cung. Hai đế lắp dây dẫn được bố trí cách nhau ở mặt trên của 
khung trong. Từng đế lắp dây dẫn có lỗ xuyên kéo dài xuống dưới từ mặt trên và nối 
thông với lỗ đinh tán tương ứng. Từng lỗ xuyên mở rộng ra ngoài từ đầu dưới về phía 
mặt trên của khung trong.  
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(11) 60136 
(21) 1-2017-03864 (51) 7 C07K  14/475, A61K  38/00, C07K  

16/22,  16/28,  14/765,  14/47 
(22) 01.04.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/057272       01.04.2016 (87) WO2016/156596 06.10.2016 
(30) 15162502.7            02.04.2015      EP 

15162511.8            02.04.2015      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2018 
(71) MOLECULAR PARTNERS AG  (CH) 

Wagistrasse 14, 8952 Zurich-Schlieren, Switzerland 
(72) BAKKER, Talitha (NL), STUMPP, Michael T. (DE), BINZ, Hans Kaspar (CH), 

PHILLIPS, Douglas (GB), DOLADO, Ignacio (ES), PORRER, Patrik (CH), MERZ, 
Frieder W. (DE), SONDEREGGER, Ivo (CH), STEINER, Daniel (CH), GULOTTI-
GEORGIEVA, Maya (CH), ABRAM SALIBA, Johan (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Miền lặp lại ankyrin được thiết kế, protein gắn kết tái tổ hợp 

chứa miền này và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các miền lặp lại ankyrin được thiết kế có tính đặc hiệu gắn kết đối 

với albumin huyết thanh, các protein gắn kết tái tổ hợp bao gồm ít nhất hai miền lặp lại 
ankyrin được thiết kế có tính đặc hiệu gắn kết đối với albumin huyết thanh, cũng như 
các protein gắn kết tái tổ hợp bao gồm ít nhất một miền lặp lại ankyrin được thiết kế có 
tính đặc hiệu gắn kết đối với yếu tố tăng trưởng tế bào gan (HGF), ít nhất một miền lặp 
lại ankyrin được thiết kế có tính đặc hiệu gắn kết đối với yếu tố tăng trưởng nội mô 
mạch máu (VEGF-A), và ít nhất hai miền lặp lại ankyrin được thiết kế có tính đặc hiệu 
gắn kết đối với albumin huyết thanh. Sáng chế cũng đề cập đến axit nucleic mã hóa các 
miền lặp lại ankyrin được thiết kế này và các protein gắn kết tái tổ hợp, các dược phẩm 
bao gồm các miền lặp lại ankyrin được thiết kế này, các protein gắn kết tái tổ hợp hoặc 
các axit nucleic. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến ứng dụng của các miền lặp lại 
ankyrin được thiết kế này, các protein gắn kết tái tổ hợp, các axit nucleic hoặc các dược 
phẩm trong điều trị bệnh tật. 
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(11) 60137 
(21) 1-2017-03908 (51) 7 B65G  57/00, B25J  19/00, B65G  

57/03 
(22) 18.08.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/074131           18.08.2016 (87) WO2017/138169 A1 17.08.2017 
(30) 2016-021952           08.02.2016       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2017 
(71) FUJI YUSOKI KOGYO CO., LTD.  (JP) 

2327-1, Aza Ichinoyokomichi, Oaza Higashitakadomari, Sanyoonoda-shi, Yamaguchi 
7560080, Japan 

(72) OMIYA Yuji (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều chỉnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh để đóng kín các khe hở giữa các phôi gia công 
được xếp chồng bởi rôbôt (2). Chi tiết di động (12) được cung cấp cho các chi tiết đế 
(11a, 11b) để có thể di chuyển theo hướng xếp chồng của các phôi gia công được xếp 
chồng bởi rôbôt. Các chi tiết điều chỉnh (13a, 13b) kéo dài theo hướng của khu vực xếp 
chồng (A11) của các phôi gia công và được cung cấp cho chi tiết di động (12) để có thể 
di chuyển theo hướng mà cả hai chi tiết đối diện với nhau. Các chi tiết điều chỉnh (14a, 
14b) kéo dài theo hướng của khu vực xếp chồng (A11) của các phôi gia công và được 
cung cấp cho chi tiết điều chỉnh (13a) để có thể di chuyển theo hướng mà cả hai chi tiết 
đối điện với nhau. Các chi tiết điều chỉnh (15a, 15b) kéo dài theo hướng của khu vực 
xếp chồng (A11) của các phôi gia công và được cung cấp cho chi tiết điều chỉnh (13b) 
để có thể di chuyển theo hướng mà cả hai chi tiết đối diện với nhau.  
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(11) 60138 
(21) 1-2017-03974 (51) 7 H04B  7/185,  7/204 

(22) 13.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/013518      13.01.2017 (87) WO2017/124004 20.07.2017 
(30) 62/278,368           13.01.2016      US 

62/298.911           23.02.2016      US 
62/312,342           23.03.2016      US 
62/314,921           29.03.2016      US 
PCT/US2016/026815         08.04.2016      US 
62/431,416           07.12.2016      US 

(71) VIASAT, INC.  (US) 
Viasat, Inc., Patent Department, 6155 El Camino Real, Carlsbad, California 92009, 
United States of America 

(72) CRONIN, Christopher (US), MILLER, Mark (US), DANKBERG, Mark  (US), BUER, 
Kenneth  (US), RUNYON, Donald (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp cung cấp dịch vụ truyền thông đến 

các thiết bị đầu cuối người sử Dụng được phân bố địa lý trên 
vùng phủ sóng người sử dụng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật định dạng búp sóng đầu cuối - đầu cuối trong hệ thống 
truyền thông vô tuyến sử dụng các chùm nút truy cập khác biệt với vùng phủ sóng người 
sử dụng. Sự định dạng búp sóng đầu cuối- đầu cuối liên kết chuyển tiếp có thể bao gồm 
các nút truy cập trong một hoặc nhiều chùm nút truy cập truyền các tín hiệu, khi được 
chuyển tiếp bởi các đường dẫn tín hiệu truyền/nhận trong phạm vi hệ chuyển tiếp đầu 
cuối - đầu cuối, tạo các búp sóng trong vùng phủ sóng người sử dụng. Sự định dạng búp 
sóng đầu cuối - đầu cuối liên kết phản hồi bao gồm bước áp dụng các trọng số định 
dạng búp sóng lên các tín hiệu được truyền bởi các thiết bị đầu cuối người sử dụng và 
được chuyển tiếp bởi các đường dẫn tín hiệu truyền/nhận trong hệ chuyển tiếp đầu cuối 
- đầu cuối đến các nút truy cập để tạo các tín hiệu búp sóng phản hồi được kết hợp với 
các búp sóng người sử dụng phản hồi. Các chùm nút truy cập có thể trùng hoặc là ở bên 
ngoài vùng phủ sóng người sử dụng và các chùm nút truy cập có thể đóng vai trò là một 
hoặc nhiều vùng phủ sóng người sử dụng theo kiểu lựa chọn hoặc đồng thời. Các dải tần 
số liên kết phi-đơ có thể được sử dụng bởi các chùm nút truy cập giống nhau hoặc khác 
nhau.   
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(11) 60139 
(21) 1-2017-03981 (51) 7 G08G  1/00 

(22) 25.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2016/107351 25.11.2016 (87) WO2017/143815 31.08.2017 
(30) 201610100973.1      24.02.2016      CN 

201610143434.6      14.03.2016      CN 
201610157715.7      18.03.2016      CN 
201610171397.X      23.03.2016      CN 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2017 
(71) BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 

Building 34, No. 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, 100193, 
People's Republic of China 

(72) YE, Yong (CN), SHI, Kuan (CN), LI, Yaxu (CN), CHENG, Wei (CN), LIN, Binbin 
(CN), LIU, Yangbiao (CN), XIAO, Qi (CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống đi chung xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp đi chung xe. Hệ thống có thể thực hiện 
các phương pháp để thu được yêu cầu giao dịch thứ nhất gắn với dịch vụ vận chuyển thứ 
nhất của người nhận dịch vụ thứ nhất tại thời điểm thứ nhất; thu được yêu cầu giao dịch 
thứ hai gắn với dịch vụ vận chuyển thứ hai của người nhận dịch vụ thứ hai tại thời điểm 
thứ hai; thu được thông tin của nhà cung cấp dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ; xác 
định chiến lược gán gắn với việc kết hợp dịch vụ vận chuyển thứ nhất và dịch vụ vận 
chuyển thứ hai thành dịch vụ vận chuyển thứ ba theo ít nhất một trong số các yêu cầu 
giao dịch thứ nhất, yêu cầu giao dịch thứ hai, hoặc thông tin của nhà cung cấp dịch vụ; 
và gửi chiến lược gán đến ít nhất một trong số các người nhận dịch vụ thứ nhất, người 
nhận dịch vụ thứ hai hoặc nhà cung cấp dịch vụ.  
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(11) 60140 
(21) 1-2017-04043 (51) 7 E02B  3/06,  3/14 

(22) 12.10.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2018 
(75) Nguyễn Công Anh  (VN) 

561/5 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống thoát nước mưa và nước thải có chức năng hạn chế 

tác động của triều cường 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thoát nước mưa và nước thải có chức năng hạn chế tác 

động của triều cường bao gồm: mương dẫn thứ nhất (1) được bố trí bắt đầu tại các vị trí 
cao độ trên mức triều; mương dẫn thứ hai (2) được bố trí bắt đầu tại các vị trí cao độ 
ngang/xấp xỉ mức triều; mương dẫn thứ ba (3) được bố trí bắt đầu tại các vị trí cao độ 
dưới mức triều; hố ga thu nước mưa (4) để thu nước mưa từ mặt đường và hố ga thu 
nước thải (5) để thu nước thải được dẫn ra từ các hộ gia đình, các hố ga thu nước (4, 5) ở 
vị trí cao đô mặt đường trên mức triều chỉ được kết nối với mương dẫn thứ nhất, các hố 
ga thu nước mưa ở vị trí cao độ mặt đường ngang/xấp xỉ mức triều chỉ được kết nối với 
mương dẫn thứ hai, các hố ga thu nước mưa ở vị trí cao độ thấp dưới mức triều chỉ được 
kết nối với mương dẫn thứ ba có bể tụ thủy. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
49 

(11) 60141 
(21) 1-2017-04348 (51) 8 D01D  5/34, D01F  8/14 

(22) 29.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2016/002041       29.02.2016 (87) WO2017/150747 08.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2017 
(71) HUVIS CO., LTD  (KR) 

343, Hakdong-ro, Gangnam-gu, Seoul 06060, Republic of Korea 
(72) JANG, Boo Kyeong (KR), SHIN, Hyun Wook (KR), PARK, Seong Yoon (KR), HO, 

Yo Seung (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Sợi tổng hợp có điểm nóng chảy thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi tổng hợp có điểm nóng chảy thấp được tạo ra bằng cách xe sợi 
tổng hợp có thành phần sợi lớp lõi là polyeste thông thường, và thành phần sợi lớp mặt 
là nhựa copolyme polyeste để làm lớp kết dính có điểm nóng chảy thấp, nhựa này được 
điều chế bằng cách copolyme hoá thành phần axit và thành phần diol, thành phần axit 
gồm có axit terephtalic và axit isophtalic hoặc các dẫn xuất tạo thành este của các axit 
này, và thành phần diol gồm có 2-metyl-1,3-propandiol, dietylen glycol và etylen 
glycol. 
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(11) 60142 
(21) 1-2017-04351 (51) 7 H04B  1/034 

(22) 31.10.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0060422            16.05.2017     KR 

10-2017-0060394            16.05.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2017 
(71) SM INSTRUMENT CO., LTD.   (KR) 

166-2, Sinsung-dong, Yusung-gu, Daejeon-si, South Korea 
(72) Kim Young Ki (KR), Han Seong Joo (KR), Kim Young Min (KR), Lim Jung Hyun 

(KR), Lee Kwang Hyun  (KR), Lee JeaSun (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị di động chẩn đoán lỗi của máy móc bằng cách dò 

sóng siêu âm phát ra 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xách tay chẩn đoán lỗi của máy móc bằng cách dò sóng 

siêu âm phát ra, bao gồm: một dãy cảm biến siêu âm (10) gồm nhiều cảm biến siêu âm 
N (11) và dò các tín hiệu siêu âm phát ra, một mạch thu thập dữ liệu (mạch DAQ) (20); 
một mạch chính (30), trong đó thiết bị xử lý hoạt động (31) xử lý tín hiệu siêu âm nhận 
được từ mạch DAQ (20) và thông tin nguồn âm thanh siêu âm được xử lý tới thiết bị 
hiển thị (70); phương tiện lưu trữ dữ liệu (40) lưu trữ dữ liệu được xử lý trong thiết bị xử 
lý hoạt động (31); và một máy ảnh quang học (80) thu hình ảnh của một hướng trong đó 
dãy cảm biến siêu âm (10) được hướng đến và truyền hình ảnh tới mạch chính (30).  
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(11) 60143 
(21) 1-2017-04570 (51) 8 H02J  7/04 

(22) 07.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2017/070528        07.01.2017 (87) WO2017/133388 10.08.2017 
(30) PCT/CN2016/073679          05.02.2016     CN 

201610600612.3            26.07.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2017 
(71) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.  (CN) 

NO.18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong, P.R.China 
(72) TIAN, Chen (CN), ZHANG, Jialiang (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ chuyển nguồn và phương pháp điều khiển sạc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chuyển nguồn và phương pháp điều khiển sạc. Bộ chuyển nguồn 
bao gồm bộ biến đổi nguồn, bộ phản hồi điện áp, bộ phản hồi dòng điện, và bộ điều 
chỉnh nguồn. Bộ điều chỉnh nguồn có thể bao gồm đầu cuối vào được ghép nối với đầu 
cuối ra của bộ phản hồi điện áp và với đầu cuối ra  của bộ phản hồi dòng điện, và đầu 
cuối ra được ghép nối với bộ biến đổi nguồn. Bộ điều chỉnh nguồn được sử dụng để 
nhận tín hiệu phản hồi điện áp và tín hiệu phản hồi dòng điện, và để ổn định điện áp ra 
và dòng điện ra của bộ chuyển nguồn khi tín hiệu phản hồi điện áp chỉ ra rằng điện áp ra 
của bộ chuyển nguồn đã đạt đến điện áp đích hoặc tín hiệu phản hồi dòng điện chỉ ra 
dòng điện ra của bộ chuyển nguồn đã đạt đến dòng điện đích. Bộ chuyển nguồn có thể 
cải thiện độ an toàn của quy trình sạc.  
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(11) 60144 
(21) 1-2017-04574 (51) 7 A61K  35/76, A61P  31/04, A23K  

50/80 
(22) 20.04.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/058809     20.04.2016 (87) WO2016/170013 27.10.2016 
(30) 15164343.4          20.04.2015      EP 
(71) BASF NEW BUSINESS GMBH  (DE) 

Benckiserplatz 1, BEO1 67059 Ludwigshafen / Rhein (DE) 
(72) MATTEY, Michael (GB) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Chế phẩm chứa thực khuẩn thể mang liên kết cộng hóa trị gắn 

với hạt hoặc viên được sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn ở cá 
hoặc động vật giáp xác, thức ăn chứa thực khuẩn thể này và 
phương pháp chế biến thức ăn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa các thực khuẩn thể liên kết hóa trị có thể gắn liền 
với một hạt ăn được và được sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn ở cá hoặc động vật giáp 
xác. Nhiễm khuẩn ở cá hoặc động vật giáp xác do các vi khuẩn Vibrio, Aeromonas, 
Yersinia, Moritella, Rickettsia, Piscirickettsia, Lactococcus, Pseudomonas, 
Flavobacterium hoặc Photobacterium có thể được điều trị. Vi khuẩn bị nhiễm thực 
khuẩn thể phân giải có thể được sử dụng đề điều trị bệnh cho cá hoặc động vật giáp xác 
do sự nhiễm khuẩn tương tự bởi thực khuẩn thể phân giải mang vi khuẩn biểu hiện gen 
độc. 
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(11) 60145 
(21) 1-2017-04704 (51) 7 A47G  9/10 

(22) 24.11.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0062612            21.05.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2017 
(71) SAMBU MEDICAL CO., LTD.  (KR) 

Daejeon-si Daeduck-gu, Songchon-namro 45th Road, 56, Republic of Korea 
(72) Kim Haksu (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Gối giảm căng cổ cho bệnh nhân thoát vị ®Ĩa đệm cột sống cổ 

có khả năng theo dõi giấc ngủ 
  (57)     Sáng chế liên quan đến gối giảm căng cổ cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có 

khả năng theo dõi giấc ngủ, bao gồm vỏ ngoài (10); phần cứng (20) làm đầy không gian 
bên trong dưới vỏ ngoài (10), có bề mặt nghiêng (21); phần mềm (30) để làm đầy phần 
nằm trên phần cứng (20) và phần dưới vỏ ngoài (10); bề mặt chuẩn (40) cố định vào bề 
mặt nghiêng (21) của phần cứng (20); bề mặt cảm ứng (50) nằm ngoài cách bề mặt 
chuẩn (40) bởi một khe hở giữa chúng để phát hiện khoảng cách không tiếp xúc giữa bề 
mặt cảm ứng (50) và bề mặt chuẩn (40) hoặc lực được đặt lên bề mặt chuẩn (40) nhờ 
cảm biến phát hiện (60); bộ thu thập tín hiệu (70) để thu thập các tín hiệu điện từ cảm 
biến phát hiện (60); bộ vi xử lý (80) có bộ đếm thời gian để tính lực căng của cổ bệnh 
nhân thông qua bộ thu thập tín hiệu (70). 
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(11) 60146 
(21) 1-2017-04879 (51) 8 H04B 1/00 

(22) 04.12.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2017 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Nguyễn Xuân Thắng (VN), Đặng Văn Quân (VN), Hà Văn Hướng (VN), Lê Ngọc Quý 

(VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp và khối bù công suất ổn định chỉ số aclr của các 

thiết bị thu phát sóng vô tuyến 
  (57)     Sáng chế liên quan đến phương pháp bù công suất ổn định chỉ số rò kênh lân cận của 

thiết bị thu phát sóng vô tuyến (Radio Remote Head - RRH), bao gồm các bước: (i) hiệu 
chỉnh độ lợi của RRH; (ii) lấy mẫu và tính công suất tín hiệu tuyến phát và tuyến phản 

hồi; (iii) chuyển đổi công suất số sang kiểu dBFS, và tính toán giá trị ; và (iv) thực hiện 
bù công suất ổn định chỉ số ACLR. Sáng chế cũng đề xuất khối PoStab bù công suất ổn 
định chi số ACLR, bao gồm ba khối con: (i) khối lấy mẫu dữ liệu và tính toán công suất 
trung bình của tuyến phát và tuyến phản hồi; (ii) khối chuyển đổi công suất số dạng 
dBFS và tính toán giá trị chênh lệch công suất tuyến phát và tuyến phản hồi; và (iii) khối 
triển khai thuật toán bù công suất không suy giảm chỉ số ACLR. 
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(11) 60147 
(21) 1-2017-04987 (51) 7 F03B 17/02 

(22) 08.12.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(75) Trần Đức Nhân  (VN) 

Đội: 2, ấp: 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 
(54) Động cơ khí - thủy 

  (57)     Sáng chế tuabin khí - thủy đề cập đến một loại tuabin khí, mà cấu tạo gồm các bộ phận 
cơ bản giống tuabin nước (trục nằm ngang), khác biệt ở: cơ cấu thu công, theo đó:  
Các khoang (1a) nối với nhau, tạo thành vòng khoang (1) hình trụ rỗng trên bánh công 

tắc. Vách trụ (1b), (1c) của một bên vòng khoang, được vỏ máy (3), vách chắn (4a) đặt 
sát, nhằm che miệng khoang. Tất cả nằm trong buồng làm việc (3a) hình trụ, chứa đầy 
dung môi, đường kính được cân nhắc với áp lực khí sao cho vừa đủ để khí từ miệng vào 
(3b) chảy ngược lên miệng thoát (3c). Dòng khí (bị vòng khoang quay, làm đổi hướng) 
đi vào rãnh giữa vách chắn và vỏ máy, kéo vòng khoang quay theo, khi tuabin hoạt 
động.  
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(11) 60148 
(21) 1-2017-04994 (51) 7 A61M  15/00,  11/06 

(22) 11.05.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/GB2016/051352      11.05.2016 (87) WO2016/181142 17.11.2016 
(30) 1870/MUM/2015           12.05.2015      IN 
(71) CIPLA EUROPE NV  (BE) 

Uitbreidingstraat 84 B-2600 Antwerpen, Belgium 
(72) PIETERS, Frank (BE), MALHOTRA, Geena (IN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Dụng cụ xông và bộ dụng cụ chứa dụng cụ xông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ xông (1) để đưa thuốc dạng bột (2) đến người sử dụng từ 
bình chứa (4), dụng cụ này bao gồm rãnh dẫn (6), chi tiết mở (8) và vỏ bọc (10). Rãnh 
dẫn bao gồm ống dẫn (16) kéo dài từ đầu vào (18) đến đầu ra (20) và bao gồm vùng đưa 
thuốc (22). Vỏ bọc (10) bao gồm bộ phận nạp thuốc (24) kết nối với nó gồm giá đỡ (26) 
để nhận và giữ bình chứa. Bộ phận nạp thuốc có thể được di chuyển bằng tay của người 
sử dụng giữa vị trí nạp, trong đó bình chứa có thể được nạp bằng tay của người sử dụng 
vào giá đỡ, và vị trí xông trong đó thuốc trong bình chứa có thể được đưa vào rãnh dẫn. 
Sự chuyển động của bộ phận nạp thuốc từ vị trí nạp đến vị trí xông làm chi tiết mở bẻ 
gãy nút bịt trên bình chứa, nhờ đó làm cho thuốc đi vào rãnh dẫn. 
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(11) 60149 
(21) 1-2017-05082 (51) 8 C08G  69/26 

(22) 15.12.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 16 204 566.0 16.12.2016              EP 
(71) EMS-PATENT AG  (CH) 

Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, Switzerland 
(72) Thomas WIEDEMANN (DE), Dr. Manfred HEWEL (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm đúc polyamit trong suốt có mức độ biến dạng kéo 

khi đứt cao, quy trình sản xuất và sản phẩm đúc thu được từ 
chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm đúc polyamit có mức độ biến dạng kéo khi đứt cao, bao 
gồm các thành phần sau: 
(A) ít nhất một polyamit trong suốt với lượng từ 50 đến 100% trọng lượng, bao gồm: 
(a1) diamin béo, không vòng, có 5 đến 10 nguyên tử cacbon với lượng từ 55 đến 
77%mol; 
(a2) diamin vòng béo có 6 đến 36 nguyên tử cacbon với lượng từ 23 đến 45%mol; 
trong đó lượng của các thành phần (a1) và (a2) được tính theo tổng lượng diamin sử 
dụng và tổng lượng, của hai thành phần này là 100%mol; 
(a3) axit dicarboxylic thơm hoặc hỗn hợp của các axit dicarboxylic này với lượng từ 40 
đến 80%mol; 
(a4) axit dicarboxylic béo, không vòng, có 8 đến 16 nguyên tử cacbon, hoặc hỗn hợp 
của các axit dicarboxylic này với lượng từ 20 đến 60%mol; 
trong đó lượng của các thành phần (a3) và (a4) được tính theo tổng lượng axit 
dicarboxylic sử dụng và tổng lượng của hai thành phần này là 100%mol; và 
(B) chất phụ gia với lượng từ 0 đến 50% trọng lượng; 
trong đó tổng lượng của các thành phần (A) và (B) là 100% trọng lượng. 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm đúc này và sản phẩm đúc thu 
được từ chế phẩm đúc này. 
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(11) 60150 
(21) 1-2017-05089 (51) 7 A61K  39/395, A61P  31/00,  35/00, 

C07K  16/28 
(22) 07.06.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/036172   07.06.2016 (87) WO2016/200782 15.12.2016 
(30) 62/172,277        08.06.2015      US 

62/255,094        13.11.2015      US 
(71) MACROGENICS, INC.  (US) 

9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850, United States of America 
(72) LA MOTTE-MOHS, ROSS (US), SHAH, Kalpana (US), SMITH, Douglas, H. (US), 

JOHNSON, Lesile, S. (US), MOORE, Paul, A. (GB), BONVINI, Ezio (US), KOENIG, 
Scott (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử liên kết LAG-3 và dược phẩm chứa phân tử này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng LAG-3, LAG-3 mAb 1 , LAG-3 mAb 2, LAG-3 
mAb 4, LAG-3 mAb 5, và LAG-3 mAb 6, và các biến thể được làm giống như của 
người và thể khảm của các kháng thể này. Sáng chế còn đề cập đến các phân tử liên kết 
LAG-3 mà bao gồm các mảnh liên kết LAG-3 của các kháng thể kháng LAG-3 này, các 
thể tiếp hợp miễn dịch, và các phân tử đặc hiệu kép, bao gồm các kháng thể tổ hợp kép, 
BiTE, các kháng thể đặc hiệu kép, v.v.., mà bao gồm (i) các mảnh liên kết LAG-3 này, 
và (ii) miền có thể liên kết epitop của phân tử liên quan đến sự điều hòa điểm kiểm tra 
miễn dịch có mặt trên bề mặt của các tế bào miễn dịch. Sáng chế cũng đề cập đến dược 
phẩm chứa phân tử liên kết này.  
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(11) 60151 
(21) 1-2017-05178 (51) 7 F24F  11/00 

(22) 02.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2016/108394       02.12.2016 (87) WO2018/086175 17.05.2018 
(30) 201611019603.1            11.11.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2018 
(71) QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL CORP., LTD.  (CN) 

Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Laoshan District Qingdao, Shandong 266101, 
China 

(72) WANG, Fei (CN), WU, Hongjin (CN), FU, Yu (CN), ZHANG, Mingjie (CN), BAI, 
Zeyuan (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp làm sạch dàn lạnh và dàn nóng máy điều hòa 

không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm sạch dàn lạnh và dàn nóng máy điều hòa nhiệt 

độ. Phương pháp bao gồm các bước: điều khiển bộ trao đổi nhiệt cần được làm sạch 
sang chế độ tự làm sạch; điều chỉnh tần số làm việc của máy điều hòa không khí, mở 
thiết bị tiết lưu và tốc độ quạt tương ứng của bộ trao đổi nhiệt, và duy trì nhiệt độ bay 
hơi của bộ trao đổi nhiệt trong khoảng cho trước, để làm cho bề mặt bộ trao đổi nhiệt 
đóng băng, giữ trạng thái đóng băng trong khoảng thời gian t1; đo xem áp suất chênh 
lệch giữa áp suất cao và áp suất thấp xem có phù hợp với điều kiện cho trước không; nếu 
phù hợp thì điều khiển van 4 ngả đổi chiều để thực hiện xả động dàn lạnh và dàn nóng.  
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(11) 60152 
(21) 1-2017-05215 (51) 7 E04D  1/28 

(22) 22.12.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0061089            17.05.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2017 
(75) SEO, JUNG SOO  (KR) 

(Junggok-dong) #103, SeonjinVilla, 31, Gingorang-ro 1-gil, Gwangjin-gu, Seoul 04912 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất gạch lát sàn 

  (57)     Sáng chế đề xuất một thiết bị sản xuất gạch lát sàn bao gồm: một bộ phận cung cấp tấm 
dưới được cấu hình để tạo thành và cung cấp tấm dưới; một bộ phận cung cấp tấm trung 
gian được cấu hình để cung cấp tấm trung gian kết hợp với mặt trên của tấm dưới; một 
bộ phận cung cấp nguyên liệu được cấu hình để cung cấp các vật liệu có thành phần 
khác nhau của chất làm đầy cho bộ phận cung cấp tấm dưới và bộ phận cung cấp tấm 
trung gian; một con lăn chính được cấu hình để kết hợp các tấm dưới và tấm trung gian 
đó được nhận; một bộ phận cung cấp tấm thứ nhất được cấu hình để cung cấp tấm in có 
màu hoặc họa tiết cho trục lăn chính; một bộ phận cung cấp tấm thứ hai được cấu hình 
để cung cấp tấm trong suốt cho trục lăn chính; và một bộ phận phủ tia cực tím (UV) 
được cấu hình để tạo thành một lớp phủ UV trên bề mặt của tấm trong suốt. 
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(11) 60153 
(21) 1-2017-05225 (51) 7 C08J 9/04 

(22) 22.12.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2018 
(71) Công ty TNHH Cyber Link  (VN) 

Lô C_8B_CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thì xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương. 

(72) KUO JEN-CHIEH (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất xốp nhựa polyurethan nhiệt dẻo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất xốp TPU dựa trên sự kết hợp giữa hệ thống 
áp lực khí, hệ thống tạo bọt và hệ thống làm nóng và làm mát bằng nhiệt. Bằng cách sử 
dụng cả CO2 và N2, môi trường phân tán là nước và chất hoạt động bề mặt, các hạt TPU 
được phân tán và hấp thụ hoàn toàn chất khí để tạo ra hạt bọt TPU có kích thước ổn định 
và không dễ bị thu nhỏ. 
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(11) 60154 
(21) 1-2017-05351 (51) 8 D02G  3/48 

(22) 22.01.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/TR2016/050015 22.01.2016 (87) WO2017/127032 27.07.2017 
(71) KORDSA TEKNIK TEKSTIL ANONIM SIRKETI  (TR) 

Alikahya Fatih Mahallesi, Sanayici Caddesi, No:90, Izmit/Kocaeli, Turkey 
(72) FIDAN Saadettin (TR), AKSOY Kursat (TR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sợi mành hai hoặc ba sợi đơn bằng nylon 6.6 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi mành hai hoặc ba sợi đơn bằng nylon 6.6 có độ giãn dài giới 
hạn nằm trong khoảng từ 8 đến 12% và độ dai tối thiểu của nó là 9g/dtex để dùng làm 
phần gia cường của lốp, cụ thể là làm lớp bố ngoài được quấn theo đường xoắn ốc trên 

phần đai nghiêng 0° tới 5° so với mặt phẳng xích đạo của lốp bơm hơi có bố toả tròn. 
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(11) 60155 
(21) 1-2018-00220 (51) 7 A01C  7/12,  7/20 

(22) 26.05.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2016/005557       26.05.2016 (87) WO2016/204422 22.12.2016 
(30) 10-2015-0085055            16.06.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2018 
(75) BAEK, JU HYUK  (KR) 

327, Byeokseong-ro, Gimje-si, Jeollabuk-do 54370, Republic of Korea  
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Máy gieo hạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gieo hạt loại cải thiện một cách đáng kể hiệu quả tách hạt 
riêng bằng cách cho phép các hạt đã cất vào một tấm chuyển được rải dễ dàng hơn sao 
cho các hạt không chồng lên nhau, và do vậy cho phép các hạt được tách một cách riêng 
rẽ. Hơn nữa, máy gieo hạt không chỉ giảm đáng kể chi phí sản xuất do cấu trúc đơn 
giản, mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả tách hạt bằng cách tách một hoặc nhiều hạt, hạt 
có thể bao gồm các hạt nhỏ, như hạt rau diếp, hoặc hạt tương tự, dù các hạt là hạt nhỏ 
hay hạt to.  
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(11) 60156 
(21) 1-2018-00347 (51) 7 E02B  3/06,  3/14 

(22) 25.01.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 1-2017-04043 12.10.2017 VN 
(75) Nguyễn Công Anh  (VN) 

561/5 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
(54) Phương pháp bố trí hệ thống thoát nước trong đô thị nhằm 

hạn chế tác động của triều cường 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bố trí hệ thống thoát nước trong đô thị nhằm hạn chế 

tác động của triều cường bao gồm các bước: (i) bố trí mương dẫn thứ nhất được bắt đầu 
tại các vị trí cao độ trên mức triều; mương dẫn thứ hai được bố trí bắt đầu tại các vị trí 
cao độ xấp xỉ/ ngang mức triều; mương dẫn thứ ba được bố trí bắt đầu tại các vị trí cao 
độ dưới mức triều; (ii) bố trí các hố ga thu nước bao gồm hố ga thu nước  mưa và hố ga 
thu nước thải, các hố ga thu nước ở vị trí cao độ mặt đường trên mức triều chỉ được kết 
nối với mương dẫn thứ nhất, các hố ga thu nước mưa ở vị trí cao độ mặt đường 
ngang/xấp xỉ mức triều chỉ được kết nối với mương dẫn thứ hai, các hố ga thu nước ở vị 
trí cao độ thấp dưới mức triều chỉ được kết nối với mương dẫn thứ ba, và (iii) bố trí vỉ 
chặn rác ở miệng thu nước mưa.   
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(11) 60157 
(21) 1-2018-00423 (51) 8 E04C  5/03 

(22) 30.01.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-087619           26.04.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2018 
(71) ONO KOGYOSYO CO., LTD.  (JP) 

3-1, Aza-Horinouchi, Machiniwasaka, Fukushima-shi, Fukushima 960-2261, Japan 
(72) Akihiko TAKAHASHI (JP), Yuichi YASHIRO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cốt thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh cốt thép bao gồm phần thân và phần đầu được tạo ra bằng 
cách rèn phần đầu của phần thân. Phần đầu được tạo ra có phần nhô nhô ra khỏi phần 
thân theo hướng bán kính của phần thân, và bề mặt phẳng kéo dài song song với hướng 
dọc trục của phần thân. Khoảng cách từ tâm thân của phần thân đến bề mặt phẳng nằm 
trong khoảng từ 100% đến 115% bán kính tối đa của phần thân. 

  
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
66 

(11) 60158 
(21) 1-2018-00424 (51) 8 E04C  5/03 

(22) 30.01.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-087620            26.04.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2018 
(71) ONO KOGYOSYO CO., LTD.  (JP) 

3-1, Aza-Horinouchi, Machiniwasaka, Fukushima-shi, Fukushima 960-2261, Japan 
(72) Akihiko TAKAHASHI (JP), Yuichi YASHIRO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cốt thép 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thanh cốt thép bao gồm phần trục và phần đầu tạo bằng cách rèn 
phần đầu của phần trục. Phần đầu được tạo có phần nhô nhô ra từ phần trục theo phương 
hướng kính của phần trục, và hốc được tạo dọc theo phần góc giữa bề mặt ngoài theo 
chu vi của phần trục và phần nhô. 
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(11) 60159 
(21) 1-2018-00628 (51) 8 B43K  5/00,  8/04 

(22) 12.02.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 106116658            19.05.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.02.2018 
(71) SDI CORPORATION  (TW) 

No. 260, SEC. 2, Chang Nan Rd., Chang Hua, Taiwan 
(72) Szu-Yu CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Dụng cụ viết và bộ phân phối mực của nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ viết bao gồm bộ đầu viết, bộ phận mao dẫn, bộ phân phối 
mực, và ống mực có thể thay thế. Bộ phận mao dẫn, bộ phân phối mực, và ống mực có 
thể thay thế được lắp trong bộ đầu viết. Bộ phân phối mực tiếp xúc với bộ phận mao dẫn 

và có ít nhất một phần cắt. ống mực có thể thay thế chứa mực trong đó và có lớp màng 

tại một đầu của nó. ống mực có thể thay thế có thể được lắp trong bộ phân phối mực và 
lớp màng có thể bị chọc thủng và bị cắt bởi ít nhất một phần cắt. Mực chảy qua lớp 
màng và được phân phối tới bộ đầu viết thông qua bộ phận mao dẫn và bộ phân phối 
mực để viết. Dụng cụ viết có thể phân phối mực trơn tru và không để lại mực dư thừa. 
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(11) 60160 
(21) 1-2018-00808 (51) 8 B01D  61/00 

(22) 27.02.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-098829            18.05.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2018 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENVIRONMENTAL & CHEMICAL 

ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
4-2, Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0012, Japan 

(72) Masato ODA (JP), Toshiki HAGIMOTO (JP), Hiroshi MIZUTANI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý sinh học (100) bao gồm bể xử lý sinh học (11), thiết 
bị tách dạng màng (1) có màng lọc hình ống có cấu trúc đơn lớp trong đó các monome 
ưa nước được đồng trùng hợp, bơm phụ trợ (21) được cấu tạo để cấp nước cấp (W3) cho 
thiết bị tách dạng màng (1), bơm hút (22) được cấu tạo để hút nước thấm qua (PW) từ 
thiết bị tách dạng màng (1), cơ cấu điều chỉnh áp suất ngược (23) được cấu tạo để điều 
chỉnh áp suất ngược của khoang ở phía thấm qua, cơ cấu đo áp suất chênh giữa các 
màng (14) được cấu tạo để đo áp suất chênh giữa các màng, và cơ cấu điều khiển (13) 
được cấu tạo để điều khiển bơm phụ trợ (21), bơm hút (22), và cơ cấu điều chỉnh áp suất 
ngược (14) trên cơ sở áp suất chênh giữa các màng, trong đó cơ cấu điều khiển (13) bao 
gồm bộ điều chỉnh áp suất ngược (13a) được cấu tạo để làm giảm áp suất ngược khi áp 
suất chênh giữa các màng tăng đến trị số định trước hoặc trị số lớn hơn, và bộ phận thay 
đổi trị số thiết lập (13b) được cấu tạo để làm tăng ít nhất một trong số lực gia áp của 
bơm phụ trợ và lực hút của bơm hút bằng cách điều khiển ít nhất một trong số bơm phụ 
trợ và bơm hút và làm tăng áp suất ngược khi khoảng điều chỉnh của cơ cấu điều chỉnh 
áp suất ngược đó đạt đến giới hạn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xử lý sinh học. 
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(11) 60161 
(21) 1-2018-00821 (51) 7 F03B 17/02 

(22) 28.02.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(75) Trần Đức Nhân  (VN) 

Đội 2, ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước  
(54) Bơm khí - thủy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm khí - thủy, cụ thể đề cập đến loại máy nén khí, mà cấu tạo có 
các bộ phận cơ bản, giống tua bin khí - thủy, khác biệt ở chỗ: thiết kế ngược với tua bin 
khí - thủy, theo đó:  
- Miệng khí - vào, miệng khí - áp, bố trí trong lòng vòng khoang cánh, miệng khí - vào 
trên, miệng khí - áp dưới. Kết hợp với thiết kế một đường ống, tạo ra dòng chảy quán 
tính dung môi khi bơm làm việc, nhằm hút khí vào khoang làm việc và đẩy khí ra 
khoang khí - áp;  
- Được thiết kế nhận truyền động từ động cơ, làm quay vòng khoang cánh, ép chìm các 
khối khí, tạo ra nguồn khí áp.  
Nhờ đó bơm khí - thủy có cấu tạo khá đơn giản, mà nén khí hiệu quả.  
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(11) 60162 
(21) 1-2018-00856 (51) 8 D06F  37/28,  37/10,  37/42,  39/14, 

E05B  65/00,  15/10,  15/02 
(22) 08.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001383       08.02.2017 (87) WO2017/142249 A1 24.08.2017 
(30) 10-2016-0019130           18.02.2016      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) KIM, Ju-Yeong (KR), PARK, Nam Soo (KR), LEE, Jea Won (KR), LIM, Hyeon Kyu 

(KR), BACK, Dong-il (KR), CHOI, Jun-young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Cơ cấu khóa cửa và máy giặt có cơ cấu khóa cửa này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cơ cấu khoá cửa và máy giặt có cơ cấu khoá cửa này. Máy giặt có 
cơ cấu khoá cửa để cho phép cửa có thể duy trì lỗ hở đóng, cơ cấu khoá cửa này được 
tạo kết cấu để di chuyển theo hướng thứ nhất để khoá cửa và di chuyển theo hướng thứ 
hai, ngược với hướng thứ nhất, để nhả trạng thái khoá cửa, và khoá được tạo kết cấu để 
giới hạn chuyển động của then cài theo hướng thứ hai. Nhờ kết cấu như vậy, cửa có thể 
được mở/đóng, khoá và mở bằng cách sử dụng một cơ cấu duy nhất. 
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(11) 60163 
(21) 1-2018-01058 (51) 8 C09J  7/02, B32B  27/00, C09J  

11/06,  133/02,  133/06,  133/14,  
175/04 

(22) 16.08.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/073903            16.08.2016 (87) WO2017/130444 A1 03.08.2017 
(30) 2016-013092            27.01.2016      JP 

2016-159419            16.08.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2018 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) SASAKI, Shogo (JP), JO, Souya (JP), SHITARA, Koji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng phân bố ứng suất, bộ phận quang học và bộ phận điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng phân bố ứng suất có đặc tính phân bố ứng suất tuyệt vời. 
Màng phân bố ứng suất này bao gồm tấm mỏng được làm từ màng chất dẻo và lớp chất 
kết dính nhạy áp, trong đó đặc tính phân bố ứng suất này đạt được khi tải trọng được đặt 

từ phía màng chất dẻo của tấm mỏng theo hướng vuông góc với tấm mỏng là 260àJ 
hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ phận quang học và bộ phận điện tử 
bao gồm màng phân bố ứng suất này. 
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(11) 60164 
(21) 1-2018-01173 (51) 8 H02J  7/02 

(22) 10.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2017/070728       10.01.2017 (87) WO2017/133410 A1 10.08.2017 
(30) PCT/CN2016/073679         05.02.2016      CN 

201610600612.3            26.07.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2018 
(71) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.  (CN) 

No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan City, Guangdong 523860, China 
(72) ZHANG, Jialiang (CN), WAN, Shiming (CN), ZHANG, Jun (CN), TIAN, Chen (CN), 

CHEN, Shebiao (CN), LI, Jiada (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống sạc điện, phương pháp sạc điện, và bộ nắn điện cho 

thiết bị đầu cuối 
  (57)     Hệ thống sạc điện, phương pháp sạc điện, và bộ nắn điện (1) cho thiết bị đầu cuối (2). 

Hệ thống sạc điện bao gồm bộ nắn điện (1) và thiết bị đầu cuối (2). Bộ nắn điện (1) bao 
gồm: mạch chỉnh lưu thứ nhất (101), mạch công tắc (102), biến áp (103), mạch chỉnh 
lưu thứ hai (104), giao diện sạc thứ nhất (105), mạch lấy mẫu (106), và mạch kiểm soát 
(107). Mạch kiểm soát (107) xuất tín hiệu kiểm soát đến mạch công tắc (102), và điều 
chỉnh, theo giá trị lấy mẫu điện áp và/hoặc giá trị lấy mẫu dòng được lấy mẫu bởi mạch 
lấy mẫu (106), chu kỳ nhiệm vụ của tín hiệu kiểm soát, sao cho điện áp của dạng sóng 
rung thứ ba được cung cấp bởi mạch chỉnh lưu thứ hai (104) đáp ứng được yêu cầu sạc. 
Thiết bị đầu cuối (2) bao gồm giao diện sạc thứ hai (201) và pin (202), và giao diện sạc 
thứ hai (201) được nối với pin (202). Khi giao diện sạc thứ hai (201) được nối với giao 
diện sạc thứ nhất (105), giao diện sạc thứ hai (201) áp điện áp của dạng sóng rung thứ 
ba vào pin (202), sao cho điện áp của dạng sóng rung được cung cấp bởi bộ nắn điện (1) 
được trực tiếp áp lên pin (202), nhờ vậy cho phép giảm nhỏ kích thước và giảm giá 
thành của bộ nắn điện (1), và tăng tuổi thọ của pin (202).  
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(11) 60165 
(21) 1-2018-01216 (51) 8 H01B  13/02, B21F  7/00 

(22) 13.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/009941            13.03.2017 (87) WO2017/159604 21.09.2017 
(30) 2016-049580            14.03.2016      JP 

2016-049581            14.03.2016      JP 
2016-049582            14.03.2016      JP 
2016-191444            29.09.2016      JP 
2017-009352            23.01.2017      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2018 
(71) SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

1-1, Shinmeiwa-cho, Takarazuka-shi, Hyogo 6658550, Japan 
(72) Hiroaki SHIRAI (JP), Junya ENOMOTO (JP), Takayuki MONONOBE (JP), Naoki 

FUJISAWA (JP), Tatsuya YAMADA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị xoắn dây điện và phương pháp xoắn dây điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xoắn dây điện và phương pháp xoắn dây điện. Thiết bị xoắn 
dây điện này có khả năng tạo ra dây điện đã được xoắn tốt hơn từ các dây điện mà cả 
hai đầu đều được cắt. Thiết bị xoắn dây điện (1) bao gồm cơ cấu kẹp thứ nhất (11) có 
kẹp thứ nhất 2a kẹp đầu thứ nhất của dây điện thứ nhất (CT), kẹp thứ hai (2b) kẹp đầu 
thứ nhất của dây điện thứ hai (C2), và giá giữ thứ nhất (15A) giữ kẹp thứ nhất (2a) và 
kẹp thứ hai (2b). Thiết bị xoắn dây điện (1) có cơ cấu kẹp thứ hai (12) kẹp đầu thứ hai 
của dây điện thứ nhất (CT) và đầu thứ hai của dây điện thứ hai (CT), bộ dẫn động xoay 
thứ nhất (3b) khiến cho giá giữ thứ nhất (15A) quay quanh đường tâm xoay (CL), và bộ 
dẫn động quay thứ nhất (3a) khiến cho kẹp thứ nhất (2a) và kẹp thứ hai (2b) quay quanh 
đường tâm quay song song với đường tâm xoay (CL) hoặc được làm nghiêng so với 
đường tâm xoay (CL). 
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(11) 60166 
(21) 1-2018-01263 (51) 8 C08L  67/02, C08K  5/10, C08J  

9/00,  9/04, A43B  13/04 
(22) 08.09.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2016/055353        08.09.2016 (87) WO2017/042707 16.03.2017 
(30) 102015000049765        09.09.2015       IT 
(71) SO.F.TER. S.R.L.  (IT) 

Via Mastro Giorgio, 1, 47122 Forl×, Forl×-Cesena, Italy 
(72) GRECHI Denis (IT), ZOCCA Stefano (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp polyme trên cơ sở thể đàn hồi copolyeste dẻo nhiệt, 

vật phẩm được làm bằng hỗn hợp polyme này và quy trình sản 
xuất hỗn hợp polyme này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp polyme trên cơ sở thể đàn hồi copolyeste dẻo nhiệt chứa: 
- 90% đến 70% khối lượng thể đàn hồi copolyeste dẻo nhiệt chứa các liên kết este và 
ete; 
- 5% đến 25% khối lượng của một hoặc nhiều este bão hoà có khối lượng phân tử nằm 
trong khoảng từ 200 đến 1000, và tốt hơn là nằm trong khoảng từ 300 đến 380; 
-2 đến 10% khối lượng chất phụ gia giãn nở. 
Sáng chế cũng đề cập đến vật phẩm thu được bằng cách đúc phun một lượng xác định 
trước của hỗn hợp polyme theo sáng chế, cũng như quy trình sản xuất hỗn hợp polyme 
này. 
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(11) 60167 
(21) 1-2018-01283 (51) 8 H01B  13/02, B21F  7/00 

(62) 1-2018-01216   
(22) 13.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/009941         13.03.2017 (87) WO2017/159604 21.09.2017 
(30) 2016-049580            14.03.2016       JP 

2016-049581            14.03.2016       JP 
2016-049582            14.03.2016       JP 
2016-191444            29.09.2016       JP 
2017-009352            23.01.2017       JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2018 
(71) SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

1-1, Shinmeiwa-cho, Takarazuka-shi, Hyogo 6658550, Japan 
(72) Hiroaki SHIRAI (JP), Junya ENOMOTO (JP), Takayuki MONONOBE (JP), Naoki 

FUJISAWA (JP), Tatsuya YAMADA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị xoắn dây điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xoắn dây điện. Thiết bị xoắn dây điện này có khả năng tạo 
ra dây điện đã được xoắn tốt hơn từ các dây điện mà cả hai đầu đều được cắt. Thiết bị 
xoắn dây điện (1) bao gồm cơ cấu kẹp thứ nhất (11) có kẹp thứ nhất (2a) kẹp đầu thứ 
nhất của dây điện thứ nhất (CT), kẹp thứ hai (2b) kẹp đầu thứ nhất của dây điện thứ hai 
(C2), và giá giữ thứ nhất (15A) giữ kẹp thứ nhất (2a) và kẹp thứ hai (2b). Thiết bị xoắn 
dây điện (1) có cơ cấu kẹp thứ hai (12) kẹp đầu thứ hai của dây điện thứ nhất (CT) và 
đầu thứ hai của dây điện thứ hai (CT), bộ dẫn động xoay thứ nhất (3b) khiến cho giá giữ 
thứ nhất (15A) quay quanh đường tâm xoay (CL), và bộ dẫn động quay thứ nhất (3a) 
khiến cho kẹp thứ nhất (2a) và kẹp thứ hai (2b) quay quanh đường tâm quay song song 
với đường tâm xoay (CL) hoặc được làm nghiêng so với đường tâm xoay (CL).  
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(11) 60168 
(21) 1-2018-01301 (51) 7 G05B  11/01,  15/02, G06F  3/041, 

H05B  37/02 
(22) 01.08.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2016/054608         01.08.2016 (87) WO/2017/017665 A1 02.02.2017 
(30) 2015903033         30.07.2015      AU 
(71) BRIGHTGREEN PTY LTD   (AU) 

PO Box 2430, Richmond South, Victoria, 3121 AUSTRALIA  
(72) David O' Driscoll  (AU), Moffat Nathan  (AU), Trent Carter  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị bảng điều khiển cảm ứng dùng cho hệ thống điều khiển 

chiếu sáng bằng cảm ứng và phương pháp điều khiển chiếu 
sáng bằng cảm ứng 

  (57)     Sáng chế liên quan đến thiết bị bảng điều khiển cảm ứng dùng cho hệ thống điều khiển 
chiếu sáng bằng cảm ứng, thiết bị bao gồm bề mặt cảm ứng có khả năng nhận biết tiếp 
xúc đầu vào; bộ cảm biến dùng để nhận biết các mức độ chiếu sáng xung quanh trong 
khu vực cảm biến gần với thiết bị; bộ xử lý được kết nối tương tác với bề mặt cảm ứng 
và bộ cảm biến ánh sáng để tạo ra các tín hiệu điều khiển dựa trên việc phát hiện ra tiếp 
xúc đầu vào trên bề mặt cảm ứng và/hoặc các mức độ chiếu sáng xung quanh theo đó, 
khi được sử dụng, tổng lượng chiếu sáng đầu ra của một mạch chiếu sáng có thể được 
điều khiển bằng tay với thiết bị bảng điều khiển cảm ứng và/hoặc tự điều khiển bởi mức 
độ chiếu sáng xung quanh trong khu vực cảm biến. Sáng chế cũng liên quan đến phương 
pháp điều khiển chiếu sáng bằng cảm ứng tương thích với thiết bị bảng điều khiển cảm 
ứng này.  
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(11) 60169 
(21) 1-2018-01310 (51) 7 A61K  9/16,  31/295 

(22) 02.09.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/050120   02.09.2016 (87) WO2017/040937 09.03.2017 
(30) 62/214,908        04.09.2015      US 
(71) ROCKWELL MEDICAL, INC.   (US) 

30142 S. Wixom Road, Wixom, MI 48393, United States of America  
(72) CHIOINI, Robert  (US), GUPTA, Ajay (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng hạt rắn chứa sắt (III) pyrophosphat tan được, 

kit và gói chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hạt dạng rắn chứa sắt (III) pyrophosphat tan được và gói 

chứa chế phẩm hạt dạng rắn chứa sắt (III) pyrophosphat tan được đổ thêm vào dung dịch 
thẩm tách. Sáng chế còn đề cập đến bộ kit bao gồm chế phẩm hạt dạng rắn và chế phẩm 
thẩm tách cô đặc. 
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(11) 60170 
(21) 1-2018-01322 (51) 8 C07D  495/04,  261/20,  413/04, 

A61K  31/4365,  31/423,  31/5375 
(22) 02.09.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2016/009859      02.09.2016 (87) WO2017/039395 09.03.2017 
(30) 10-2015-0125270           04.09.2015       KR 
(71) SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

7, Wonsi-ro, Danwon-gu Ansan-si Gyeonggi-do 15610, Republic of Korea 
(72) RYU, Jei Man (KR), LEE, Dong Won (KR), LEE, Kang Hyeok (KR), PARK, Jin Hun 

(KR), CHO, Geum Sil (KR), LEE, Ki Sung (KR), CHUNG, Jin Ho (KR), PARK, Woo 
Ile (KR), LEE, Jae Young (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu và muối của nó, 

và chế phẩm để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh huyết khối chứa 
hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu và muối của nó và, 
cụ thể hơn, đến chất ức chế kết tụ tiểu cầu đặc biệt ức chế sự kết tụ tiểu cầu gây ra bởi 
ứng suất trượt; dược phẩm chứa hợp chất này làm hoạt chất; và phương pháp điều chế 
hợp chất này. 
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(11) 60171 
(21) 1-2018-01335 (51) 8 C12N  15/113, A61K  31/713 

(22) 22.08.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/047946       22.08.2016 (87) WO2017/040078 09.03.2017 
(30) 62/213,224            02.09.2015     US 
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142, United States of America 
(72) HINKLE, Gregory (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tác nhân axit ribonucleic sợi kép (ARNi) để ức chế sự biểu hiện 

của phối tử 1 chết tế bào theo chương trình 1 (PD-L1), dược 
phẩm chứa tác nhân này và phương pháp ức chế sự biểu hiện PD-
L1 ở tế bào in vitro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân ARNi sợi kép dùng để ức chế sự biểu hiện của phối tử 1 
chết tế bào theo chương trình 1 (programmed cell death 1 ligand 1 - PD-L1), và dược 
phẩm chứa chúng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp ức chế sự biểu hiện PD-L1 ở tế 
bào in vitro.  
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(11) 60172 
(21) 1-2018-01364 (51) 7 B01J  35/04,  23/63, B01D  53/94, 

F01N  3/28 
(22) 27.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/088986     27.12.2016 (87) WO2017/119375 13.07.2017 
(30) 2016-002720         08.01.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2018 
(71) NIPPON STEEL & SUMIKIN MATERIALS CO., LTD.  (JP) 

16-3, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061 Japan  
(72) INAGUMA, Tooru  (JP), TSUMURA, Yasuhiro  (JP), KONYA, Shogo  (JP), 

KASUYA, Masayuki  (JP), OMIZU, Masafumi  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Lõi lọc dạng tổ ong để mang chất xúc tác và bộ chuyển hóa 

khí thải xúc tác 
  (57)     Sáng chế đề xuất lõi lọc dạng tổ ong để mang chất xúc tác gồm lá kim loại phẳng và lá 

kim loại lượn sóng, mà được xếp lớp. Lá kim loại lượn sóng được cấu hình bằng việc lặp 
lại phần dạng lồi-lõm gồm mặt trên thứ nhất mà được tiếp xúc với một trong số các lá 
kim loại phẳng, mặt trên thứ hai mà được tiếp xúc với lá kim loại phẳng khác và được bố 
trí tại vị trí mà ở đó mặt trên thứ hai tránh xa mặt trên thứ nhất, và mặt cạnh nghiêng mà 
một đầu cuối được tiếp xúc với mặt trên thứ nhất qua phần uốn cong thứ nhất và đầu 
cuối còn lại được tiếp xúc với mặt trên thứ hai qua phần uốn cong thứ hai, và kéo dài 
theo hướng nghiêng đối với mặt trên thứ nhất và mặt trên thứ hai, và có phần đặt so le có 
các pha khác nhau giữa phía trước và phía sau theo hướng trục của lõi lọc dạng tổ ong.  
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(11) 60173 
(21) 1-2018-01370 (51) 7 A61F  13/49 

(22) 21.11.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/041784           21.11.2017 (87) WO2018/097123 A1 31.05.2018 
(30) 2016-226626           22.11.2016       JP 

2017-223210           20.11.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2018 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan  
(72) MAKI, Hideaki  (JP), INOUE, Takuya  (JP), MATSUSHIMA, Yuta  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng để mặc dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng để mặc dùng một lần mà cho phép kết cấu thấm hút chất 
lỏng vừa khít cơ thể ổn định, mà không thay đổi vị trí của phần mép phần hở quanh thắt 
lưng khi được mặc. Kết cấu thấm hút chất lỏng (12) còn có cánh đầu (53) được đặt giữa 
mép trước-sau (53a) của kết cấu thấm hút chất lỏng (12) và mép trước-sau (43a) của lõi 
thấm hút (43). Vùng thắt lưng phía trước (13) có tấm có thể kéo căng (30) kéo dài vào 
phía trong theo chiều dọc Y từ mép phần hở quanh thắt lưng (19a) và xếp chồng với 
cánh đầu (53), nhiều chi tiết co giãn quanh thắt lưng (27) kéo dài theo chiều ngang X và 
xếp chồng với ít nhất cánh đầu (53), vùng thứ nhất (71) được đặt giữa mép phần hở 
quanh thắt lưng và mép trước-sau của kết cấu thấm hút chất lỏng (12), và vùng thứ hai 
(72) bao gồm tấm  có thể kéo căng (30) và các chi tiết co giãn quanh thắt lưng (27), ở 
cạnh phía trong theo chiều dọc Y của mép trước-sau (53a) của kết cấu thấm hút chất 
lỏng (12). 
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(11) 60174 
(21) 1-2018-01420 (51) 7 H01Q  1/52,  1/22, H05K  9/00, 

H01Q  1/38,  7/00 
(22) 04.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2016/012694       04.11.2016 (87) WO2017/078481 11.05.2017 
(30) 10-2015-0155352            05.11.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2018 
(71) AMOTECH CO., LTD.   (KR) 

1 Lot, 5 Block, Namdong-gongdan, 380, Namdongseo-ro, Namdong-gu Incheon 
21629, Korea  

(72) KIM, Beom-Jin  (KR), BAEK, Hyung-Il  (KR), RYU, Kyung-Hyun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Môđun anten kiểu kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới môđun anten kiểu kết hợp có khả năng tăng tối đa đặc tính của tất 
cả các anten trong khi giảm tới mức tối thiểu độ dày của môđun anten bằng cách phân 
lớp tấm từ tính có các độ dày khác nhau theo mẫu hình anten được tạo ra ở tấm đế. 
Môđun anten kiểu kết hợp có: mẫu hình anten thứ nhất được tạo ra ở bề mặt thứ nhất và 
bề mặt thứ hai của tấm đế; mẫu hình anten thứ hai được tạo ra ở bề mặt thứ nhất của tấm 
đế; và chi tiết từ tính được phân lớp trên bề mặt thứ hai của tấm đế, trong đó chi tiết từ 
tính được tạo ra sao cho độ dày của vùng tương ứng với mẫu hình anten thứ hai được tạo 
ra dày hơn so với độ dày của vùng tương ứng với mẫu hình anten thứ nhất.  
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(11) 60175 
(21) 1-2018-01436 (51) 8 A61K  9/00,  38/18,  38/39,  47/10,  

47/14,  47/18,  9/06,  47/32 
(22) 01.09.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2016/055247            01.09.2016 (87) WO/2017/037655 09.03.2017 
(30) 62/214,618            04.09.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  09.04.2018 
(71) REMEDOR BIOMED LTD.  (IL) 

12, Haavodah Street, P.O. Box 21073, 1784124 Nazareth Elite, Israel 
(72) HAMED, Saher (IL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa erythropoietin dùng tại chỗ để thúc đẩy quá 

trình chữa lành vết thương 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa erythropoietin (EPO), và tốt hơn là còn chứa 

fibronectin (FN), cụ thể là ở dạng gel, được sử dụng để thúc đẩy quá trình chữa lành vết 
thương, ví dụ, do bỏng, khi so sánh với quá trình chữa lành vết thương không sử dụng 
dược phẩm này. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế dược phẩm này. 
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(11) 60176 
(21) 1-2018-01471 (51) 7 C07K  16/22, A61K  39/00 

(22) 23.09.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/053454 23.09.2016 (87) WO2017/053807 30.03.2017 
(30) 62/222,698      23.09.2015 US 

62/271,913      28.12.2015 US 
(71) GENENTECH, INC.   (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, United States of America  
(72) KOENIG, Patrick  (DE), LEE, Chingwei, Vivian  (US), RAJAGOPAL, Karthikan  

(IN), FAMILI, Amin  (US), FUH, Germaine  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể được phân lập liên kết đặc hiệu với yếu tố tăng 

trưởng nội mạc mạch máu (VEGF), phương pháp sản xuất kháng 
thể này và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế này đề xuất các kháng thể kháng VEGF và các chế phẩm mà bao gồm các 
kháng thể kháng VEGF (ví dụ, các thể tiếp hợp kháng thể, protein dung hợp và dạng chế 
phẩm dạng polyme), và các cách sử dụng chủng, ví dụ, dùng cho việc điều trị các rối 
loạn gắn liền với hiện tượng tạo mạch bệnh lý. Sáng chế này còn đề xuất phương pháp 
nhận diện các biến thể kháng thể có các thuộc tính được cải thiện, ví dụ, ái lực liên kết, 
tính ổn định, dược động học, và/hoặc mức biểu hiện được tăng cường.  
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(11) 60177 
(21) 1-2018-01513 (51) 8 C07D  413/14,  417/14,  417/12,  

471/04, A61P  3/12,  7/00,  25/00, 
A61K  31/4184,  31/427,  31/4355,  
31/437,  31/4375,  31/4439,  31/444,  
31/4985,  31/501,  31/506,  31/5377,  
31/55 

(22) 21.10.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/075306    21.10.2016 (87) WO2017/068090 27.04.2017 
(30) 15191176.5        23.10.2015      EP 

15191179.9        23.10.2015      EP 
(71) VIFOR (INTERNATIONAL) AG  (CH) 

Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen, Switzerland 
(72) DURRENBERGER, Franz (CH), BURGERT, Michael (DE), BURCKHARDT, 

Susanna (AT), BUHR, Wilm (DE), KALOGERAKIS, Aris (GR), REIM, Stefan (DE), 
MANOLOVA, Vania (CH), BOYCE, Susan (GB), YARNOLD, Christopher John 
(GB), PENA, Paula (PT), SHEPHERD, Jon (GB), LECCI, Cristina (IT), JARJES-PIKE, 
Richard (GB), SCOTT, John (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế feroportin và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (1): 

 
trong đó Het-2 là heteroaryl hai vòng tùy ý được thế có công thức: 
 

 
dược phẩm chứa chúng và dược phẩm này được dùng làm thuốc, cụ thể là làm chất ức 
chế feroportin, cụ thể hơn là để sử dụng trong phòng bệnh và/hoặc điều trị bệnh gây ra 
bởi sự thiếu hepcidin hoặc rối loạn chuyển hóa sắt, cụ thể là trạng thái quá tải sắt như 
bệnh tan máu bẩm  sinh và bệnh nhiễm sắc tố sắt mô. 
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(11) 60178 
(21) 1-2018-01525 (51) 8 C03B  11/10 

(22) 09.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/FR2016/052915     09.11.2016 (87) WO2017/081414 18.05.2017 
(30) 15/60710          09.11.2015       FR 
(71) ARC FRANCE  (FR) 

104 avenue du GÐnÐral de Gaulle, 62510 Arques, France 
(72) DECOSTER, Gregory (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo sản phẩm thủy tinh rỗng và thiết bị chế 

tạo sản phẩm thủy tinh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm thủy tinh rỗng, cụ thể là sản phẩm 

(1) làm bằng thủy tinh rỗng, thủy tinh ép nóng chảy (2), khác biệt ở chỗ, phương pháp 
này bao gồm các bước sau: làm lắng ít nhất một lượng thủy tinh nóng chảy (3) vào trong 
khuôn (4) có hình dạng định trước là hình dạng bên ngoài của sản phẩm thủy tinh cần 
được chế tạo (1); ép thủy tinh nóng chảy (2) vào trong khuôn (4) bằng phần dập tạo hình 
(5) để tạo hình cho sản phẩm thủy tinh rỗng (1) bằng cách làm rỗng thể tích bên trong 
(6); đánh dấu sản phẩm thủy tinh (1) bằng dụng cụ đánh dấu (7) mà độc lập với phần 
dập tạo hình (5) để đánh dấu ít nhất một mẫu hình nổi và/hoặc lõm (8) bên trong sản 
phẩm thủy tinh; làm nguội sản phẩm thủy tinh đó được ép và đánh dấu (1); và tháo sản 
phẩm thủy tinh (1) ra khỏi khuôn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị sản xuất 
sản phẩm thủy tinh này. 
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(11) 60179 
(21) 1-2018-01569 (51) 8 F02M  51/06 

(22) 12.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-088037            27.04.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.04.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Kenichi KOHASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Van phun nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van phun nhiên liệu (100, 200, 300) bao gồm: phần thân vòi (131); 
thân van (135); và đế van (137).  Thân van (135) và đế van (137) xác định khoảng trống 
dẫn nhiên liệu (S2, 137a) mà được che chắn khỏi lỗ phun nhiên liệu (131a) và được 
cung cấp nhiên liệu trong trường hợp mà ở đó thân van (135) ở trạng thái được đặt trên 
phần đế van. Khoảng trống dẫn nhiên liệu (S2, 137a) bao gồm ít nhất một khoảng trống 
giữa bề mặt bên của thân van (135) và bề mặt tạo nên không gian chứa của đế van (137). 
Thân van (135) và đế van (137) được tạo kết cấu để khiến khoảng trống dẫn nhiên liệu 
(S2, 137a) và lỗ phun nhiên liệu (131a) thông nhau trong trường hợp mà ở đó thân van 
(135) ở trạng thái được tách khỏi phần đế van. Phần chiếu sáng (150b, 250b) được bố trí 
ở vị trí mà ở đó khoảng trống dẫn nhiên liệu (S2, 137a) được chiếu bằng ánh sáng được 
truyền. 
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(11) 60180 
(21) 1-2018-01594 (51) 7 C07K  16/28, A61K  39/00 

(22) 23.09.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/053368       23.09.2016 (87) WO2017/053748 30.03.2017 
(30) 62/233,230            25.09.2015     US 

62/369,299            01.08.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2018 
(71) GENENTECH, INC.   (US) 

1 Dna Way, South San Francisco, CA 94080-4990, United States of America  
(72) GROGAN, Jane, L.  (AU), JOHNSTON, Robert, J.  (US), WU, Yan  (US), LIANG, 

Wei-Ching  (US), LUPARDUS, Patrick  (US), YADAV, Mahesh  (IN), 
SESHASAYEE, Dhaya  (US), HAZEN, Meredith  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng TIGIT, polynucleotit mã hóa kháng thể, chế 

phẩm chứa kháng thể và phương pháp sản xuất kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng TIGIT (thụ thể miễn dịch tế bào T với vùng 

chức năng Ig và ITIM), polynucleotit mã hóa kháng thể, chế phẩm chứa kháng thể và 
phương pháp sản xuất kháng thể này. 
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(11) 60181 
(21) 1-2018-01648 (51) 8 C07K  16/28, A61P  3/00,  3/10,  

25/28, A61K  39/395 
(22) 11.10.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/056465  11.10.2016 (87) WO/2017/066204 20.04.2017 
(30) 62/240,021       12.10.2015     US 

62/359,757       08.07.2016     US 
62/375,495       16.08.2016     US 
62/393,143       12.09.2016     US 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591-6707, United States of 
America 

(72) Jesper GROMADA (DK), Panayiotis STEVIS (US), Judith ALTAREJOS (CA) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể phân lập hoạt hóa thụ thể leptin và dược phẩm 

chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể và mảnh gắn kết kháng nguyên của kháng thể gắn kết 

với thụ thể leptin (LEPR), và dược phẩm chứa kháng thể này. Theo các phương án nhất 
định, sáng chế bao gồm kháng thể và mảnh gắn kết kháng nguyên của kháng thể gắn kết 
LEPR và hoạt hóa quá trình truyền tín hiệu LEPR. Theo các phương án khác, sáng chế 
bao gồm kháng thể và mảnh gắn kết kháng nguyên của kháng thể gắn kết với LEPR và 
làm tăng độ nhạy của LEPR với kháng nguyên. Theo một số phương án, sáng chế bao 
gồm kháng thể và mảnh gắn kết kháng nguyên của kháng thể gắn kết LEPR với sự có 
mặt và không có mặt của leptin. Theo một số phương án, sáng chế bao gồm kháng thể 
và mảnh gắn kết kháng nguyên của kháng thể gây ra quá trình truyền tín hiệu ở tế bào 
biểu hiện thể đột biến LEPR mà có quá trình truyền tín hiệu thiếu hụt hoặc suy giảm với 
sự có mặt của leptin. Kháng thể và mảnh gắn kết kháng nguyên theo sáng chế là hữu ích 
để điều trị chứng rối loạn chuyển hóa lipit và các bệnh lý và các rối loạn khác liên quan 
đến hoặc gây ra bởi sự thiếu hụt leptin hoặc tính kháng leptin. 
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(21) 1-2018-01691 (51) 7 E02B 3/28 

(22) 20.04.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2018 
(71) Viện thủy công  (VN) 

Số 3, ngõ 95 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Trần Văn Thái (VN), Nguyễn Hải Hà  (VN), Phạm Đức Hưng  (VN), Nguyễn Duy 

Ngọc  (VN), Nguyễn Thanh Tâm (VN), Dương Công Mạnh  (VN) 
(54) Tường cọc rỗng tiêu sóng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến một loại kè, tường chắn có khả năng tiêu giảm sóng để xây dựng 
các công trình bảo vệ bờ biển, bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng dọc bờ biển trong 
lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi phòng chống thiên tai.  
Tường cọc rỗng tiêu giảm sóng bằng bê tông cốt sợi hoặc bê tông polyme, hoặc bê tông 
cốt thép bao gồm mặt cắt hình trụ tròn, trên mặt tiếp sóng có đục lỗ giảm sóng, trên 

đỉnh tường có nắp đục lỗ tiêu sóng, mặt sau (phía đối diện sóng) không đục lỗ, ở đó đắp 
đất, cát, trên đỉnh của mặt sau có tường cong theo mặt sau để giảm sóng hắt. Tường cọc 
rỗng tiêu sóng có hình trụ tròn ngàm vào nền để tăng khả năng chịu lực ngang của áp 

lực đất và tải trọng sóng. Tường cọc rỗng gồm nhiều cọc rỗng ghép lại với nhau, mỗi 
đơn nguyên có khả năng chống chịu với sóng, gia cố sau lưng tường bằng vải địa kỹ 
thuật cường độ cao tăng khả năng chịu được áp lực đất bên trong. Tầng lọc ngược bố trí 
giữa các cọc rỗng phía sau lưng tường bằng túi vải địa kỹ thuật chèn đá dăm. Tại những 
khu du lịch, tường cọc rỗng gia cố phía bãi bằng túi vải địa kỹ thuật chống xói chân 
tường và tạo cảnh quan. Những khu vực không có nhu cầu du lịch, gia cố phía bãi có thể 
dùng đá hộc. Tường cọc rỗng tiêu sóng áp dụng tại những vùng bờ biển có nền bãi là cát 
hoặc bùn sét yếu để bảo vệ các cơ sở hạ tầng du lịch, kinh tế ven biển.  
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(11) 60183 
(21) 1-2018-01735 (51) 7 A01F  12/60 

(22) 23.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) JP2017-087685 26.04.2017 JP 
(71) ISEKl & CO., LTD.   (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan  
(72) Dong Zhang  (CN), Kiyoshi Iizumi  (JP), Ryusuke Uchiyama  (JP), Manabu Saito  (JP), 

Kazunari Tanoue  (JP), Satoshi Kitagawa  (JP), Yusuke Takahashi  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp. Phương án máy gặt đập liên hợp theo điểm 1 
bao gồm: khung phương tiện (2); thùng chứa hạt (5) mà xoay quanh trục thẳng đứng 
(AX1) về bên phải hoặc bên trái hướng ra phía ngoài của khung phương tiện (2); bộ 
phận đỡ xoay (81); và bộ phận đỡ bên dưới (82). Bộ phận đỡ xoay (81) tạo thành trục 
thẳng đứng (AX1) và đỡ thùng chứa hạt (5) trên khung phương tiện (2) từ phía sau. Bộ 
phận đỡ phía dưới 82 đỡ thùng chứa hạt (5) trên khung phương tiện (2) từ phía đáy. Khi 
xoay thùng chứa hạt (5), bộ phận đỡ bên dưới (82) đỡ thùng chứa hạt (5) trên khung 
phương tiện (2) cho đến khi không gian (S), mà ít nhất đủ lớn để thực hiện công việc, 
được tạo thành ở giữa bề mặt bên trong (51b) của thùng chứa hạt (5) và bề mặt ngoài 
(21a) của khung phương tiện (2). Trục thẳng đứng (AX1) bị nghiêng về phía trước, phía 
sau, bên phải, hoặc bên trái sao cho trọng tâm của thùng chứa hạt (5) được định vị cao 
nhất ở vị trí giữa trong phạm vi xoay của thùng chứa hạt (5). 
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(11) 60184 
(21) 1-2018-01737 (51) 8 G02B  6/00 

(22) 23.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-094735 11.05.2017 JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) YAMAMOTO Yoshinori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi quang bao gồm lõi mà có chỉ số khúc xạ tối đa n1, và vỏ phản 
xạ được tạo ra xung quanh lõi và có chỉ số khúc xạ no mà thấp hơn chỉ số khúc xạ tối đa 

nl. Biên dạng chỉ số khúc xạ hướng tâm của lõi được biểu hiện với chỉ số mũ α mà nằm 

trong khoảng từ 1,5 đến 10. Độ chênh lệch chỉ số khúc xạ tương đối ∆1 ở trung tâm của 

lõi mà được biểu thị là ∆ - 100x(n1
2-n0

2)/(2n1
2) nằm trong khoảng từ 0,3% đến 0,5%. 

Đường kính 2a của lõi nằm trong khoảng từ 9µm đến 14µm. Bước sóng tán sắc điểm 

không nằm trong khoảng từ 1300nm đến 1324nm. Bước sóng cắt của cáp λcc là 1260nm 
hoặc ngắn hơn. Tổn hao bán kính cong ở bước sóng 1550nm trong trường hợp mà sợi 
quang được quấn mười vòng với đường kính uốn cong 30mm là 0,25 dB hoặc nhỏ hơn.  
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(11) 60185 
(21) 1-2018-01741 (51) 7 A61K  31/137,  31/592,  31/593,  

9/48,  47/44, A61P  3/02,  5/20,  
13/12,  35/00 

(22) 10.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/052866  10.02.2016 (87) WO2017/050438 30.03.2017 
(30) 14/866,155       25.09.2015       US 
(71) OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS, LTD.   (KY) 

10 Market Street, #721 Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9006, Cayman Islands  
(72) MELNICK, Joel Z.  (US), WHITE, Jay A.  (CA), PETKOVICH, P. Martin  (CA), 

TABASH, Samir P  (CA), BlSHOP, Charles W  (US), PEERS, Susan H  (CA), 
STRUGNELL, Stephen A  (CA) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa 25-hydroxyvitamin D và chất làm tăng nguy 

cơ giảm canxi huyết 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm, và bộ kit để điều trị bổ trợ bằng cách sử dụng 25-

hydroxyvitamin D có hiệu quả trong điều trị và ngăn ngừa chứng giảm canxi huyết do 
sử dụng thuốc và/hoặc chứng tăng năng tuyến cận giáp thứ cấp, cũng như trì hoãn sự 
tiến triển của bệnh ung thư và thời gian xuất hiện sự kiện liên quan đến xương sau điều 
trị. 25-hydroxyvitamin D có thể được sử dụng cùng với chất làm tăng nguy cơ giảm 
canxi huyết, như cinacalcet hoặc muối dược dụng của nó, và/hoặc chất chống ung thư. 
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(11) 60186 
(21) 1-2018-01750 (51) 8 B41J  2/175 

(22) 24.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-088488            27.04.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2018 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 146-8501, Japan 
(72) Yusuke Tanaka (JP), Hideaki Matsumura (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị ghi phun mực 

  (57)     Thiết bị ghi phun mực bao gồm đầu ghi được tạo kết cấu để phun mực để ghi ảnh, hộp 
mực bao gồm cửa nạp đầy để phun mực và được tạo kết cấu để chứa mực cần được cấp 
tới đầu ghi, nút được tạo kết cấu để đóng kín cửa nạp đầy, và phần ghép được tạo kết 
cấu để ghép nút với hộp mực hoặc thân chính của thiết bị. Thiết bị ghi phun mực bao 
gồm gờ tạo liền kề với cửa nạp đầy, phần ghép đẩy nút theo hướng tách ra khỏi cửa nạp 
đầy, và nút tháo ra khỏi cửa nạp đầy nhả cửa nạp đầy trong khi tiếp xúc với gờ bởi sự 
đẩy của phần ghép. 
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(11) 60187 
(21) 1-2018-01763 (51) 7 G06F  3/0481 

(22) 24.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0053586           26.04.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) Somina MIN  (KR), Hyegyung GEUM  (KR), Eunsil GIM  (KR), Eunjoo KIM  (KR), 

Hankyung JO  (KR), Seunghwan HONG  (KR), Sangman LEE  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử này có thể bao gồm: màn hình; ít 
nhất một bộ xử lý được kết nối hoạt động với màn hình này; và bộ nhớ được kết nối hoạt 
động với bộ xử lý này, trong đó bộ nhớ lưu trữ các lệnh mà khi được thực thi, làm cho ít 
nhất một bộ xử lý, khi cài đặt ứng dụng nhận được từ thiết bị điện tử ngoài, tạo ra và lưu 
trữ ảnh thứ nhất liên quan đến ứng dụng và thông tin liên quan giữa ảnh thứ nhất và ứng 
dụng và hiển thị, trên màn hình, ảnh thứ nhất như ảnh widget của widget cho ứng dụng. 
Sáng chế còn đề cấp đến phương pháp điều khiển thiết bị điện tử này. 
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(11) 60188 
(21) 1-2018-01780 (51) 7 B21B  1/34 

(22) 26.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) PI 2017701514            28.04.2017     MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2018 
(75) LEE BOON MING   (MY) 

18, Jalan Usj 2/6H, Subang Jaya, 47600 Selangor, Malaysia  
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Quy trình sản xuất sản phẩm thép thành phẩm kích thước tiêu 

chuẩn từ phế liệu thép cuộn bằng gia công cán nóng 
  (57)     Sáng chế đề cấp đến quy trình sản xuất sản phẩm thép thành phẩm kích thước tiêu chuẩn 

bằng gia công cán nóng sử dụng phế liệu thép cuộn (20) đã cắt xẻ như nguyên liệu thô, 
và phế liệu thép cuộn (20) được lựa chọn sao cho các tính chất của chúng phù hợp với 
tính chất của các sản phẩm thép thành phẩm kích thước tiêu chuẩn. Đặc biệt là, phế liệu 
thép cuộn (20) đã cắt xẻ được cắt rời từ một hoặc cả hai đầu của cuộn thép tấm đã cán 
để có kích thước thích hợp. Sản phẩm thép thành phẩm kích thước tiêu chuẩn ở dạng 
thanh tròn hoặc tấm mỏng. Sự thay đổi về kích thước tiết diện, đặc biệt là chiều rộng 
dọc theo chiều dài của phế liệu thép cuộn (20) đã cắt xẻ thường gặp phải và được khắc 
phục bằng việc thay đổi tốc độ cán. Phế liệu thép cuộn (20) đã cắt xẻ được nung nóng và 
sau đó cán nóng thông qua nhiều máy cán nóng (11, 12, 13), trong đó phế liệu thép 
cuộn (20) đã cắt xẻ dần đạt được biên dạng của sản phẩm thép thành phẩm khi chúng đi 
qua các máy cán nóng (11, 12, 13). 
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(11) 60189 
(21) 1-2018-01784 (51) 7 H04L 29/00, G06Q 30/00, 50/00 

(22) 26.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0054409            27.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) Yanghee KWON  (KR), Injong RHEE  (US), Minyoung CHANG  (KR), Seunghyuck 

HEO  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chia sẻ hình ảnh đại diện và thiết bị điện tử thực 

hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sử dụng để chia sẻ hình ảnh đại diện trong 

thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử có thể bao gồm màn hình, môđun truyền thông có mạch 
truyền thông, bộ nhớ và bộ xử lý. Bộ xử lý có thể được tạo cấu hình để xác định sự kiện 
khơi mào liên quan đến thay đổi của hình ảnh đại diện, lựa chọn hình ảnh làm hình ảnh 
đại diện, xác định ít nhất một đối tượng đích để chia sẻ hình ảnh được chọn như hình 
ảnh đại diện của thiết bị điện tử dựa trên thông tin chia sẻ và chia sẻ hình ảnh được chọn 
với ít nhất một đối tượng đích như hình ảnh đại diện của người sử dụng thiết bị điện tử.  
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(11) 60190 
(21) 1-2018-01787 (51) 7 F16B  25/00,  25/10 

(22) 26.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 106114443           02.05.2017       TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2018 
(75) MING-HAO HSU   (TW) 

No. 166, Xinxing St., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan  
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Đinh vít dùng để bắt vít tấm sắt mỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đinh vít dùng để bắt vít tấm sắt mỏng bao gồm thân đinh, ren thứ 
nhất, và ren thứ hai. Thân đinh bao gồm phần trong đinh vít thon nhọn, đầu mũ, và phần 
trụ thẳng ở giữa phần trong đinh vít và đầu mũ. Phần trụ thẳng có đặc điểm là mặt cắt 
ngang không tròn. Đường ren thứ nhất và thứ hai lần lượt được kéo dài xoắn ốc trên chu 
vi bên ngoài của thân đinh và kéo dài đến phần trụ thẳng từ đầu mút của phần trong đinh 
vít. Ren thứ nhất bao gồm nhiều vòng xoắn ren thứ nhất, và ren thứ hai bao gồm nhiều 
vòng xoắn ren thứ hai cách rời vòng xoắn ren thứ nhất của ren thứ nhất. Mỗi vòng xoắn 
ren thứ nhất và thứ hai có đặc điểm là góc đỉnh ren ở giữa 48 và 52 độ.   
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(11) 60191 
(21) 1-2018-01809 (51) 8 B60W  10/10,  20/00, B60K  6/445 

(22) 27.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-089914            28.04.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, 471-8571, JAPAN 
(72) Takahito ENDO (JP), Hideaki KOMADA (JP), Tatsuya IMAMURA (JP), Kensei 

HATA (JP), Akiko NISHIMINE (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cụm dẫn động dùng cho xe hỗn hợp 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm dẫn động dùng cho xe hỗn hợp có khả năng cải thiện hiệu suất 
nhiên liệu trong chế độ vận hành xe hỗn hợp (HV- Hybrid Vehiele). Cụm dẫn động bao 
gồm động cơ, động cơ điện thứ nhất, động cơ điện thứ hai, cụm bánh răng hành tinh thứ 
nhất, cụm bánh răng hành tinh thứ hai, cơ cấu gài khớp thứ nhất, và cơ cấu gài khớp thứ 
hai. Trong trường hợp mà trạng thái vận hành xe là tốc độ xe lớn và lực dẫn động thấp 
trong đó lực dẫn động cần thiết là nhỏ, bằng cách đưa cơ cấu gài khớp thứ nhất vào 
trạng thái gài khớp và cơ cấu gài khớp thứ hai sang trạng thái ngắt gài khớp, trạng thái 
thứ nhất mà tỷ số bánh răng là tỷ số vòng quay giữa chi tiết đầu vào và chi tiết đầu ra 

của cụm bánh răng hành tinh phức trở thành tỷ số bánh răng thứ nhất γ2 nhỏ hơn "1" 
được đặt. Trong trường hợp mà tốc độ xe thấp và lực dẫn động cao trong đó lực dẫn 
động cần thiết là lớn, bằng cách đưa cơ cấu gài khớp thứ hai vào trạng thái gài khớp và 
cơ cấu gài khớp thứ nhất sang trạng thái ngắt gài khớp, trạng thái thứ hai mà tỷ số bánh 

răng trở thành tỷ số bánh răng thứ hai γ1 lớn hơn "1" được đặt.  
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(11) 60192 
(21) 1-2018-01810 (51) 8 C04B  28/14,  28/04,  38/10,  24/02, 

B01F  17/00, C04B  103/48 
(22) 23.06.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/038885 23.06.2016 (87) WO2017/058316 06.04.2017 
(30) 62/235,979      01.10.2015      US 

15/186,320      17.06.2016      US 
15/186,336      17.06.2016      US 

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 

(72) VILINSKA, Annamaria (SK), LI, Alfred C. (US), SONG, Weixin D. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm thạch cao và phương pháp sản xuất tấm vật liệu dạng xi 

măng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao bao gồm: (a) lõi thạch cao hóa rắn nằm giữa hai tấm 

phủ; (b) lõi thạch cao hóa rắn trên cơ sở tinh thể thạch cao được tạo ra từ ít nhất là nước, 
vữa stuco và bọt, trong đó bọt được tạo ra từ tác nhân tạo bọt bao gồm ít nhất một alkyl 
sulfat, ít nhất một alkyl ete sulfat hoặc tổ hợp bất kỳ của chúng, và rượu béo. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm vật liệu dạng ximăng. 
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(11) 60193 
(21) 1-2018-01829 (51) 8 A61J  11/00,  9/00 

(22) 27.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 15/581,241        28.04.2017      US 
(71) MACE CORPORATION  (US) 

3860 Schiff Drive, Las Vegas, NV 89103, United States of America 
(72) Edgardo Clores (US), John C. Hanson (US) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp tạo ra núm vú dùng cho bình bú trẻ em 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tạo ra núm vú dùng cho bình bú trẻ em bao gồm các 
công đoạn: tạo ra phần thành dạng nón dưới; tạo ra phần thành dạng nón trên được đúc 
bên trên phần thành dạng nón dưới; ngăn chặn biến dạng của phần thành dạng nón trên; 
và cắt một lỗ hở xuyên qua phần thành dạng nón trên vào phần bên trong của núm vú. 
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(11) 60194 
(21) 1-2018-01830 (51) 8 H01R  33/76 

(22) 27.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0055264            28.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2018 
(71) NTS CO., LTD.  (KR) 

77, Mijuk 1-gil, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(72) JEONG, Woo Yeol (KR), EUM, Gi Soo (KR), JANG, Tae Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) ổ cắm kiểm tra có hai mối ren có khả năng tinh chỉnh độ cao 

  (57)     Sáng chế đề cập tới ổ cắm kiểm tra có hai mối ren có khả năng tinh chỉnh độ cao. ổ cắm 
kiểm tra có hai mối ren theo sáng chế có: đế được làm thích ứng để đỡ một linh kiện 
điện tử trên đó; nắp che được làm thích ứng để mở hoặc đóng phần trên của đế; tay nắm 
điều khiển được làm thích ứng để được nối bằng ren với phần ren trong nắp che được tạo 
ra ở nắp che và di chuyển khi phần ren trong nắp che được điều chỉnh bằng cách quay; 
cần điều chỉnh được làm thích ứng để được nối bằng ren với phần ren trong tay nắm 
được tạo ra ở tay nắm điều khiển và di chuyển khi phần ren trong tay nắm được điều 
chỉnh bằng cách quay; và khối đẩy được làm thích ứng để được đẩy bởi cần điều chỉnh 
để ép linh kiện điện tử khi tay nắm điều khiển được điều chỉnh bằng cách quay ở trạng 
thái trong đó nắp che thực hiện che phần trên của đế. Theo sáng chế, có thể tạo ra ổ cắm 
kiểm tra có hai mối ren có khả năng tinh chỉnh độ cao sao cho ổ cắm kiểm tra có thể 
được dùng chung để kiểm tra các linh kiện điện tử khác nhau có các độ cao khác nhau. 
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(11) 60195 
(21) 1-2018-01831 (51) 8 B66C  19/00,  5/02 

(22) 27.10.2015 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2015/074849 27.10.2015 (87) WO2017/071736 A1 04.05.2017 
(75) NEVSIMAL-WEIDENHOFFER, Vladimir  (FR) 

36, rue des Bleuets, F-94000 Creteil, France 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Cần cẩu giàn xếp/dỡ côngtenơ có nhiều xe điện con 

  (57)     Sáng chế đề xuất cần cẩu giàn (10) bao gồm:  
- hai dầm chủ chính song song (11) chạy sát cạnh nhau trên từng bên của mặt phẳng 
giữa (M),  
- hai chân đế (20, 21), mỗi chân đế được đặt trên mặt phẳng giữa (M) nói trên,  
- hai cặp xe điện con (40), mỗi cặp xe điện con vận hành trên một dầm chủ (11) tương 
ứng, mỗi xe điện con mang một pa-lăng.  
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(11) 60196 
(21) 1-2018-01833 (51) 7 G02B  27/09 

(22) 27.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0055626          28.04.2017       KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
(72) Sang Hwan CHO  (KR), So Young LEE  (KR), Sun Young JUNG  (KR), Chung Sock 

CHOI  (KR), Sun Mi KANG  (KR), Hyun Ho KIM  (KR), Cheol JANG  (KR), Sang 
Hyun HAN  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ hiển thị, bộ hiển thị phát sáng hữu cơ và bộ hiển thị đeo đầu

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ hiển thị bao gồm lớp nền, phần tử hiển thị thứ nhất được bố trí 
trên lớp nền, và các hình mẫu nhiễu xạ được bố trí trên đường đi của ánh sáng được phát 
ra từ phần tử hiển thị thứ nhất và được bố trí dọc theo hướng có bước lặp thứ nhất. Khi 
chiều rộng của mặt cắt của một trong số các hình mẫu nhiễu xạ được xác định là chiều 
dài thứ nhất, thì bước lặp thứ nhất và chiều dài thứ nhất thỏa mãn Bất đẳng thức (1): 

                                      0,4 ≤ d1/DP1 ≤ 1,                       (1) 
trong đó DP1 là bước lặp thứ nhất, và d1 là chiều dài thứ nhất.   

                                                                                  

            
Fig. 7A                                                                       Fig. 7B 

 

  
Fig. 7C 
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(11) 60197 
(21) 1-2018-01842 (51) 7 H04L  29/06, G06F  19/00, H04N  

19/70, H04L  29/08,  29/12 
(22) 27.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 15/581563           28.04.2017      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2018 
(71) INSTAMEDICA INC.  (US) 

766 Alcosta Drive, Milpitas, CA 95035, USA 
(72) Tony Thang Vuong  (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống và phương pháp dùng cho hệ thống mạng hội nghị 

truyền hình thích hợp cho dịch vụ tư vấn riêng qua điện thoại 
có khả năng mở rộng, tự động hóa 

  (57)     Hệ thống hội nghị nhiều bên dùng cho truyền thông hội nghị đa phương tiện nhiều bên, 
bao gồm một hoặc nhiều mô-đun mã hóa/giải mã đa phương tiện để hỗ trợ xử lý/chuyển 
mã văn bản/tập tin/âm thanh/viđêô đa phương tiện cho truyền thông hội nghị; mã để 
truy lại một số lượng các thuộc tính truyền thông cho một máy khách đồng đẳng được 
sử dụng bởi một người dùng để đăng nhập và hiện diện, trong đó chương trình (thực thể) 
khách này là một chương trình người dùng cuối hoặc chương trình trung gian người 
dùng, và trong đó chương trình này được cấu hình với đặc quyền truy cập đến một danh 
sách các bộ định tuyến công cộng đã biết; mã để xử lý hồ sơ các thuộc tính truyền thông 
cho máy khách đã biết gắn với sự phê chuẩn thông qua thực hiện các kỹ thuật tìm hiểu 
địa chỉ IP động để xác định một phương thức địa chỉ cho máy khách này, trong đó 
phương thức địa chỉ này là một phương thức địa chỉ riêng (được liên kết với kiểu sau- 
NAT), hoặc một phương thức địa chỉ "đặc quyền" (được liên kết với kiểu sau-NAT được 
đặc quyền); mã dùng cho truyền thông giữa các miền với các hệ thống khác trong các 
miền địa chỉ mạng xã hội khác gắn với các hệ thống xử lý mạng xã hội khác.  
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(11) 60198 
(21) 1-2018-01853 (51) 8 C07C  317/28, C07D  295/088, C12N  

15/11,  15/113, C12Q  1/68 
(22) 07.10.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/056123 07.10.2016 (87) WO/2017/062862 13.04.2017 
(30) 62/239,839      09.10.2015      US 

62/331,961      04.05.2016      US 
62/331,966      04.05.2016      US 

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD.  (SG) 
7 Straits View, #12-00 Marina One East Tower, Singapore 018936, Singapore 

(72) BUTLER, David Charles Donnell (GB), DIVAKARAMENON, Sethumadhavan (IN), 
FRANCIS, Christopher J. (AU), FRANK-Kamenetsky, Maria David (US), 
IWAMOTO, Naoki (JP), LU, Genliang (CN), MARAPPAN, Subramanian (US), 
Meena (IN), VARGEESE, Chandra (US), VERDINE, Gregory L. (US), YANG, Hailin 
(US), ZHANG, Jason Jingxin (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm chứa oligonucleotit và phương pháp thay đổi quá 

trình cắt nối phiên mã đích in vitro 
  (57)     Sáng chế đề xuất oligonucleotit được thiết kế, chế phẩm và phương pháp thay đổi quá 

trình cắt nối bản phiên mã đích in vitro. Theo một số phương án, chế phẩm 
oligonucleotit được đề xuất làm thay đổi quá trình cắt nối bản phiên mã. Theo một số 
phương án, chế phẩm oligonucleotit được đề xuất có độc tính thấp. Theo một số phương 
án, chế phẩm oligonucleotit được đề xuất làm tăng đặc tính gắn protein. Theo một số 
phương án, chế phẩm oligonucleotit được đề xuất có khả năng phân phối được cải thiện. 
Theo một số phương án, chế phẩm oligonucleotit được đề xuất có khả năng hấp thụ 
được cải thiện. Theo một số phương án, sáng chế đề xuất phương pháp thay đổi quá 
trình cắt nối bản phiên mã đích in vitro sử dụng chế phẩm oligonucleotit được đề xuất. 
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43/00 

(62) 1-2011-00299   
(22) 07.07.2009 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2009/049794       07.07.2009 (87) WO2010/005958 14.01.2010 
(30) 61/078,876            08.07.2008     US 

61/150,873            09.02.2009     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2018 
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION  (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America 
(72) COMBS, Andrew, P. (US), YUE, Eddy, W. (US), SPARKS, Richard, B. (US), ZHU, 

Wenyu (CN), ZHOU, Jiacheng (US), LIN, Qiyan (CN), WENG, Lingkai (US), YUE, 
Tai-Yuen (GB), LIU, Pingli (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 1,2,5-oxadiazol dùng làm chất ức chế indolamin 2,3-

dioxygenaza, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều 
chế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 1,2,5-oxađiazol, và các chế phẩm của chúng, là các chất 
ức chế inđolamin 2,3-đioxygenaza và hữu ích trong việc điều trị ung thư và các rối loạn 
khác, và sáng chế đề cập đến các quy trình và các sản phẩm trung gian để điều chế các 
hợp chất 1,2,5-oxađiazol này. 
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(11) 60200 
(21) 1-2018-01866 (51) 7 G10L  017/12,  19/07 

(22) 02.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0055640            28.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea  
(72) Young Il OH  (KR), Eun Kyung LEE  (KR), Jung Hion CHOI  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử để cung cấp dịch vụ nhận dạng giọng nói và 

phương pháp thực hiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử này bao gồm micrô, màn hình, bộ 

nhớ, và bộ xử lý được kết nối điện với micrô, màn hình, và bộ nhớ. Bộ xử lý được tạo 
cấu hình để thực hiện chức năng nhận dạng giọng nói để thu giọng nói thứ nhất từ người 
sử dụng thông qua micrô, để hiển thị văn bản được tạo ra dựa vào giọng nói thứ nhất 
trên màn hình, và hiển thị ít nhất một mục, mà tương ứng với một phần được nhận dạng 
như là danh từ phù hợp trong văn bản và được xác định dựa vào giọng nói thứ nhất và cơ 
sở dữ liệu được cá nhân hóa của người sử dụng, trên màn hình.  
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(11) 60201 
(21) 1-2018-01881 (51) 7 H02K 9/19 

(22) 03.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 106114633            03.05.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.05.2018 
(71) JHENG HONG TECHNOLOGY CO., LTD.   (TW) 

2F., No. 275, Bo-AI ST., Fengyuan Dist., Taichung City 42058, Taiwan 
(72) WANG, Wen-Teng  (TW), KU, Ting-Chih  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị làm mát được làm mát bằng chất lỏng có kênh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm mát được làm mát bằng chất lỏng có kênh bao gồm: 
chân đế có bề mặt mà rãnh mảnh được bố trí lõm trên bề mặt này, với tấm lệch dòng khí 
động lực được bố trí trên một phần của vách của rãnh và kéo dài chiều dài định trước 
theo hướng trục của rãnh; và bộ phận che phủ được bố trí theo cách bao phủ ở chân đế 
để bao trùm lấy rãnh và bằng cách đó tạo thành kênh mà chất lỏng đi qua, với kênh 
không bị bịt kín hoàn toàn bởi tấm lệch dòng khí động lực. Một trong số chân đế và bộ 
phận che phủ có lỗ nạp chất lỏng và lỗ thoát chất lỏng. Lỗ nạp chất lỏng nối thông với 
một đầu của kênh. Lỗ thoát chất lỏng nối thông với đầu còn lại của kênh. 
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(11) 60202 
(21) 1-2018-01906 (51) 8 C07D  239/49, A61K  39/00,  39/39, 

A61P  37/04 
(22) 06.10.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/079756       06.10.2016 (87) WO2017/061532 A1 13.04.2017 
(30) 2015-199750       07.10.2015       JP 
(71) SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD.  (JP) 

6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8524 Japan 
(72) KIMURA, Hidenori (JP), BAN, Hitoshi (JP), ISOBE, Yoshiaki (JP), WATANABE, 

Hitoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyrimidin, dược phẩm và kit chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (1)  
 

  
 

 trong đó X, R1, R2, R3, R4, R5, R6, Y1, Y2, L, và m là như được xác định trong bản mô tả, 
và muối dược dụng của nó, hợp chất này có thể dùng làm chất phụ trợ của vacxin. Sáng 
chế cũng đề cập đến được phẩm và kit chứa hợp chất này.  
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(11) 60203 
(21) 1-2018-01920 (51) 8 A23K  1/00 

(22) 09.10.2015 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/NO2015/050186       09.10.2015 (87) WO2017/061871 13.04.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2018 
(71) AXICHEM AB  (NO) 

Vestre Torggate 1, N-5015 Bergen, Norway 
(72) HELSING, Torsten (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thức ăn chăn nuôi động vật thuộc lớp chim chứa hợp chất 

capsaicinoit tổng hợp để phòng ngừa bệnh lây nhiễm 
Salmonella 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thức ăn chăn nuôi động vật thuộc lớp chim chứa hợp chất 
capsaicinoit tổng hợp để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh lây nhiễm Salmonella.  
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(11) 60204 
(21) 1-2018-01921 (51) 8 B65H  7/06 

(22) 07.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-093500           10.05.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2018 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Tomoya Tateishi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cấp tấm và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp tấm bao gồm phần xếp chồng có bề mặt xếp chồng, mà 
các tấm được xếp chồng trên đó, phần cấp được tạo kết cấu để cấp các tấm xếp chồng 
trên bề mặt xếp chồng, bộ phận tiếp xúc có bề mặt tiếp xúc được tạo kết cấu để tiếp xúc 
với các mép của các tấm xếp chồng trên bề mặt xếp chồng và kéo dài dọc theo hướng 
xếp chồng của các tấm, bộ phận tiếp xúc được tạo kết cấu để dịch chuyển với góc tiếp 
xúc không đổi giữa bề mặt tiếp xúc và các mép của các tấm theo mặt cắt ngang song 
song với hướng xếp chồng trong trường hợp mà trong đó bề mặt tiếp xúc được đẩy bởi 
các tấm xếp chồng trên bề mặt xếp chồng, và phần phát hiện được tạo kết cấu để cấp ra 
tín hiệu phát hiện phù hợp với vị trí của bộ phận tiếp xúc. 
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(11) 60205 
(21) 1-2018-01929 (51) 7 G02B 1/00, 3/00, G02C 7/00 

(22) 07.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 106206569           09.05.2017      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2018 
(71) ONELENSOLUTION OPTICAL TECHNOLOGY SDN BHD   (MY) 

A3-14 KL Industrial Park, 5th Miles Old Klang Road, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia 
(72) Tang, Kuan-Yew  (MY) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thấu kính quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thấu kính quang học, thấu kính này bao gồm nền thấu kính (1), 
màng nhiều lớp (2) là được đặt trên một mặt của nền thấu kính (1) để chặn một phần 
ánh sáng xanh và ánh sáng hồng ngoại. Màng nhiều lớp (2) được tạo thành bằng cách 
xếp chồng nhiều lớp của màng có hệ số khúc xạ thấp (như màng silic đioxit, màng vật 
liệu hỗn hợp mà gồm có silic đioxit và nhôm oxit hoặc màng vật liệu hỗn hợp mà gồm 
có silic đioxit và silic oxit) và màng có hệ số khúc xạ cao (như màng ziricon đioxit, 
màng trititan pentoxit, màng titan đioxit, màng tantan pentoxit hoặc vật liệu hỗn hợp mà 
gồm có ziricon đioxit và titan đioxit), và từng lớp của màng được sử dụng một độ dày cụ 
thể. Do vậy, thấu kính quang học có thể tạo ra hiệu quả chặn một phần ánh sáng xanh và 
ánh sáng hồng ngoại mà không cần gia tăng quá mức thuốc màu, cho phép mắt của 
người sử dụng duy trì ở trạng thái dịu mát nhờ chặn được một phần ánh sáng hồng 
ngoại. Hơn nữa, thấu kính quang học cũng có thể làm giảm sự thoái hóa điểm vàng do 
tuổi tác hoặc bệnh đục thủy tinh thể gây ra cho mắt của người sử dụng để đạt được hiệu 
quả làm giảm sự mỏi mắt và kéo dài tầm nhìn nhờ chặn một phần ánh sáng xanh. 
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(11) 60206 
(21) 1-2018-01967 (51) 7 B62H  5/02, E05B  71/00 

(22) 09.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 106116841       22.05.2017      TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.   (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) CHANG, Min-Yu  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu ổ khóa chính có ổ khóa phụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu ổ khóa chính có ổ khóa phụ bao gồm cụm vỏ, mô đun thao 
tác bằng tay, bộ điều khiển, cơ cấu thừa hành, bộ phận kéo, hai bộ phận ấn, bộ phận 
chặn, cụm then khóa, bộ phận khóa liên hợp, và cụm ổ khóa phụ. Cụm vỏ bao gồm 
khoảng trống thao tác bằng tay, khoảng trống chứa thứ nhất, khoảng trống chứa thứ hai, 
khoảng trống chứa thứ ba, và khoảng trống chứa thứ tư. Mô đun thao tác bằng tay được 
nối điện với bộ điều khiển. Cơ cấu thừa hành được bố trí trong khoảng trống chứa thứ 
nhất, và được nối điện với bộ điều khiển. Bộ phận chặn được bố trí theo cách trượt được 
trong khoảng trống chứa thứ hai, và được dẫn động bởi cơ cấu thừa hành. Cụm then 
khóa được bố trí theo cách quay được trong khoảng trống chứa thứ ba, và được ăn khớp 
với bộ phận kéo và bộ phận khóa liên hợp. Bộ phận khóa liên hợp được bố trí theo cách 
trượt được trong khoảng trống chứa thứ tư. Cụm ổ khóa phụ được bố trí theo cách trượt 
được trong khoảng trống thao tác bằng tay và dẫn động bộ phận chặn.  
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(11) 60207 
(21) 1-2018-01968 (51) 7 B60R  25/102, E05B  67/02 

(22) 09.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 106116428 18.05.2017             TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.   (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) CHANG, Min-Yu  (TW), CHIEN, Yung-Sheng  (TW), HU, Chih-Pin  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu ổ khóa chính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu ổ khóa chính bao gồm cụm vỏ, mô đun thao tác bằng tay, 
bộ điều khiển, cơ cấu thừa hành, bộ phận kéo, hai bộ phận ấn, bộ phận chặn, cụm then 
khóa, và bộ phận khóa liên hợp. Cụm vỏ bao gồm nắp đỉnh, thân, và nắp đáy. Thân bao 
gồm khoảng trống chứa thứ nhất, khoảng trống chứa thứ hai, khoảng trống chứa thứ ba, 
và khoảng trống chứa thứ tư. Mô đun thao tác bằng tay được bố trí ở nắp đỉnh, và được 
nối điện với bộ điều khiển. Cơ cấu thừa hành được bố trí trong khoảng trống chứa thứ 
nhất, và được nối điện với bộ điều khiển. Bộ phận kéo được bố trí theo cách trượt được ở 
nắp đỉnh, và hai bộ phận ấn lần lượt được bố trí theo cách trượt được ở nắp đỉnh và thân. 
Bộ phận chặn được bố trí theo cách trượt được trong khoảng trống chứa thứ hai, và được 
dẫn động bởi cơ cấu thừa hành. Cụm then khóa được bố trí theo cách quay được trong 
khoảng trống chứa thứ ba, và được ăn khớp với bộ phận kéo và bộ phận khóa liên hợp. 
Bộ phận khóa liên hợp được bố trí theo cách trượt được trong khoảng trống chứa thứ tư.  
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(11) 60208 
(21) 1-2018-01975 (51) 8 B01D  53/50 

(22) 09.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201710379460.3 25.05.2017             CN 

15/619,122 09.06.2017             US 
(71) JIANGNAN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP INC.  (KY) 

Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4TH Floor, Harbour Place, 103 South Church 
StreeT, P.O. Box 10240, Grand Cayman Ky1-1002, Cayman Islands 

(72) LUO, Jing (CN), XU, Changxiang (CN), XU, Xiangjun (CN), LUO, Yongying (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và thiết bị khử lưu huỳnh trên cơ sở amoniac, 

phương pháp khử lưu huỳnh oxy hóa trên cơ sở amoniac và 
thiết bị loại bỏ lưu huỳnh oxit ra khỏi dòng khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị khử lưu huỳnh trên cơ sở amoniac thông qua 
việc bổ sung amoniac vào trong các buồng khác nhau, trong đó bộ phận oxy hóa có 
buồng oxy hóa và buồng trộn amoniac nối thông với nhau, và chất hấp thụ amoniac 
được bổ sung vào buồng trộn amoniac. Tốt hơn là, chu trình hấp thụ - oxy hóa của quy 
trình này bao gồm vòng tuần hoàn lỏng giữa buồng oxy hóa và bộ phận hấp thụ kiểu 
phun bậc hai và vòng tuần hoàn lỏng giữa buồng trộn amoniac và bộ phận hấp thụ kiểu 
phun bậc một, và có sự nối thông giữa hai vòng tuần hoàn này ít nhất là thông qua sự 
nối thông giữa buồng oxy hóa và buồng trộn amoniac. Phương pháp khử lưu huỳnh oxy 
hóa trên cơ sở amoniac và thiết bị loại bỏ lưu huỳnh oxit ra khỏi dòng khí cũng được đề 
xuất. 
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(11) 60209 
(21) 1-2018-01985 (51) 8 D01F  9/08 

(22) 10.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-096938            16.05.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Hiroshi OTSUKI (JP), Shinji IKEDA (JP), Norio INAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vi cuộn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi cuộn bao gồm thân vi cuộn (10) có tính chịu nhiệt đủ để giữ thân 
vi cuộn (10) không bị phân hủy nhiệt và nóng chảy trong môi trường nhiệt độ cao, và 
lớp phủ (11) mà được bố trí trên bề mặt thân vi cuộn (10), và có tính chịu nhiệt và khả 
năng dẫn điện trong môi trường nhiệt độ cao và khí quyển oxy hóa. Lớp phủ (11) có 
hình dạng khiến tạo ra dòng điện cảm ứng theo thành phần từ trường của các sóng vô 
tuyến, khi vi cuộn tiếp nhận các sóng vô tuyến. 
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(11) 60210 
(21) 1-2018-01987 (51) 8 H04Q  9/00,  9/02 

(22) 10.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0058919       11.05.2017       KR 

10-2018-0003942       11.01.2018       KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) Ye Seul HONG (KR), Jae Seok MYUNG (KR), Yoon Su KIM (KR), Sahng Hee 

BAHN (KR), Jung Joo SOHN (US), Kyung Ho JEONG (KR), Young Kyu JIN (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điều khiển 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điều khiển có thiết bị đầu vào; mạch truyền thông; mạch nối 
được làm thích ứng để được nối điện với một thiết bị điều khiển khác; bộ xử lý; và bộ 
nhớ, trong đó bộ nhớ lưu giữ một hoặc nhiều lệnh, khi được chạy, cho phép bộ xử lý có 
thể, khi thiết bị điều khiển không được nối với một thiết bị điều khiển khác nhờ mạch 
nối, truyền tin nhắn liên quan tới yêu cầu thực hiện chức năng thứ nhất tới thiết bị bên 
ngoài nhờ mạch truyền thông khi tiếp nhận tín hiệu đầu vào dựa trên thiết bị đầu vào; và 
khi thiết bị điều khiển được nối với một thiết bị điều khiển khác nhờ mạch nối, truyền 
tin nhắn liên quan tới yêu cầu thực hiện chức năng thứ hai tương ứng với trạng thái thứ 
hai tới thiết bị bên ngoài nhờ mạch truyền thông khi tiếp nhận đầu vào người dùng liên 
quan tới việc thực hiện chức năng định trước.  
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(11) 60211 
(21) 1-2018-01993 (51) 7 B65H  54/28 

(22) 10.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0060604            16.05.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2018 
(71) ILJIN A-TECH CO., LTD.   (KR) 

49, Saneop-ro 382beon-gil, Nam-gu, Ulsan 44781, Republic of Korea  
(72) LEE, Sun Geug  (KR), KIM, Gyeong Tae  (KR), LEE, Cheol Kyoung  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị kẹp ống sợi 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị kẹp ống sợi có khả năng tăng độ bền và cải thiện chất lượng 
của bánh sợi được quấn đầy. Theo một phương án làm ví dụ của sáng chế, thiết bị kẹp 
ống sợi này bao gồm giá đỡ quay ống sợi mà sợi được quấn xung quanh, vòng nối gồm 
có vòng cố định thứ nhất được cố định vào một phía của giá đỡ, vòng cố định thứ hai 
được cố định vào phía còn lại của giá đỡ, và vòng trượt được định vị giữa vòng cố định 
thứ nhất và vòng cố định thứ hai và có các rãnh nối được tạo ra trên bề mặt trong của nó, 
lò xo được chứa trong rãnh nối và nối vòng cố định thứ nhất với vòng trượt, chi tiết kẹp 
được lắp trên vòng cố định thứ hai và vòng trượt và kẹp ống sợi, và ống lót được nối với 
mặt ngoài của vòng nối, có lỗ xuyên mà chi tiết kẹp xuyên qua đó, và được kết hợp với 
ống sợi, trong đó vòng trượt được nối với ống lót và có khả năng dịch chuyển được theo 
phương nằm ngang. 
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(11) 60212 
(21) 1-2018-02016 (51) 7 H01Q  005/335, H04M  001/02, 

H01Q  001/24 
(22) 11.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 10-2017-0059451     12.05.2017      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea  
(72) Gyu Sub KIM  (KR), Jin Woo JUNG  (KR), Byoung Ryoul SONG  (KR), Sin Hyung 

JEON  (KR), So Young LEE  (KR), Jae Bong CHUN  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử có chứa anten 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử có chứa anten. Thiết bị điện tử này gồm có: tấm kính 
trước, tấm kính sau, và thành phần cạnh bao gồm phần dẫn điện, ít nhất một sơ đồ dẫn 
điện được tạo thành trên phần mép của tấm kính trước, mạch truyền thông không dây 
được định vị bên trong vỏ và được nối điện với phần dẫn điện và ít nhất một sơ đồ dẫn 
điện. Ngoài ra, có thể đề xuất các phương án khác nhau được hiểu thông qua phần bộc 
lộ của sáng chế.   
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(11) 60213 
(21) 1-2018-02030 (51) 8 C04B  41/68 

(22) 14.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-097571            16.05.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2018 
(71) FUJI CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

2-33, Higashinoda-machi 3-chome, Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka 5340024, Japan 
(72) KUROIWA, Daichi (JP), NISHINO, Hideki (JP), SUMITOMO, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất thấm bề mặt loại silicat được dùng để cải biến bề mặt 

của cấu trúc bê tông và phương pháp cải biến bề mặt của cấu 
trúc bê tông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất thấm bề mặt loại silicat mà có thể đạt được độ đặc vượt trội so 
với những sản phẩm thông thường khi được thấm vào trong bê tông để cải biến bề mặt 
(làm đặc) phần lớp bề mặt bê tông. Chất thấm bề mặt loại silicat này được sử dụng để 
cải biến bề mặt của cấu trúc bê tông, trong đó: 
(1) chất thấm bề mặt loại silicat này chứa silicat kim loại kiềm, và 
(2) chất thấm bề mặt loại silicat này có mặt trong bê tông với tỷ lệ mol nằm trong 
khoảng từ 2,0 đến 2,9, như được xác định bằng phương pháp thử nghiệm theo JIS K 
1408. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp cải biến bề mặt của cấu trúc bê tông. 
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(11) 60214 
(21) 1-2018-02032 (51) 7 A61K  31/568,  31/47,  9/00, A61P  

43/00 
(22) 16.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/062199       16.11.2016 (87) WO2017/087468 26.05.2017 
(30) 14/943,607            17.11.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2018 
(71) TEXAS TECH UNIVERSITY SYSTEM   (US) 

1308 Indiana Ave, 204 Animal and Food Sciences Bldg., Lubbock, Texas 79409, 
United States of America  

(72) MCGLONE, John J.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm pheromon dùng để kích thích sinh sản, gia tăng mức 

độ sinh sản và sản lượng ở động vật họ lợn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm pheromone dùng để kích thích sinh sản, gia tăng mức độ 

sinh sản và sản lượng ở động vật họ lợn, như lợn sữa. Chế phẩm theo sáng chế có thể 
chứa ít nhất một hormone steroid và hợp chất dị vòng thơm. 
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(11) 60215 
(21) 1-2018-02035 (51) 8 C07D  471/04, A61K  31/4375, A61P  

25/00 
(22) 28.10.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/059306   28.10.2016 (87) WO2017/075340 04.05.2017 
(30) 62/249,074        30.10.2015      US 
(71) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.  (US) 

12780 El Camino Real, San Diego, CA 92130, United States of America 
(72) MCGEE, Kevin (US), ZOOK, Scott (US), CARR, Andrew (GB), BONNAUD, Thierry 

(FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất valbenazin ở các dạng đa hình, hỗn hợp và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến muối (2R,3R,11bR)-3-isobutyl-9,10-dimetoxy-

1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin- 2-yl este của axit (S)-2-amino-3 -
metyl-butyric ở dạng vô định hình và dạng tinh thể, hỗn hợp và dược phẩm chứa chúng. 
Sáng chế còn mô tả phương pháp sử dụng chúng để điều trị, ngăn ngừa hoặc làm cải 
thiện một hoặc nhiều triệu chứng của bệnh và bệnh lý rối loạn thần kinh bao gồm bệnh 
hoặc rối loạn tăng động. 
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(11) 60216 
(21) 1-2018-02039 (51) 7 G01R  31/02 

(22) 14.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-096837       15.05.2017       JP 
(71) NIDEC READ CORPORATION   (JP) 

10 Tsutsumisoto-cho, Nishikyogoku, Ukyo-ku, Kyoto 615-0854, Japan  
(72) Munehiro YAMASHITA  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị kiểm tra bảng mạch, cơ cấu gá kiểm tra và phương 

pháp kiểm tra bảng mạch 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị kiểm tra bảng mạch dùng để kiểm tra bảng mạch mà bao gồm 

điện cực chính thứ nhất dẫn điện và điện cực nối thứ nhất dẫn điện được nối với điện cực 
chính thứ  nhất này sao cho điện cực nối thứ nhất này chồng với điện cực chính thứ nhất 
này khi nhìn theo chiều dày của điện cực chính thứ nhất này. Thiết bị kiểm tra bảng 
mạch này bao gồm điện cực cảm biến thứ nhất được bố trí đối diện với mối nối giữa 
điện cực chính thứ nhất và điện cực nối thứ nhất ở bên của mối nối mà điện cực chính 
thứ nhất nằm ở đó; điện cực cảm biến thứ hai được bố trí đối điện với mối nối ở bên của 
mối nối mà điện cực nối thứ nhất nằm ở đó; phần cấp dòng điện được bố trí để cấp dòng 
điện vào mối nối này; và phần cảm biến điện áp được bố trí để đo hiệu điện thế giữa 
điện cực cảm biến thứ nhất và điện cực cảm biến thứ hai.  
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(11) 60217 
(21) 1-2018-02044 (51) 8 B24B  1/00 

(22) 15.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-098086        17.05.2017       JP 
(71) FANUC CORPORATION  (JP) 

3580, Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi 401-
0597, JAPAN 

(72) Daisuke UENISHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp đánh bóng như gương và phương pháp sản xuất 

dụng cụ đánh bóng như gương 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh bóng như gương để tạo ra mặt gương trên chi 

tiết gia công (W) với dụng cụ đánh bóng như gương (10) bao gồm dụng cụ cắt dạng 
hình côn (14) làm bằng kim cương đa tinh thể hoặc khối bo nitrua, khối này được gắn 
vào đầu xa của thân (12), thực hiện việc đánh bóng như gương bằng cách tiếp xúc bề 
mặt hình côn của dụng cụ cắt (14) tỳ vào bề mặt gia công (Wa) của chi tiết gia công 
(W) với thân (12) được nghiêng so với bề mặt gia công (Wa) của chi tiết gia công (W). 
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(11) 60218 
(21) 1-2018-02047 (51) 8 B60W  10/02, B60K  6/547 

(22) 15.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-100348            19.05.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Yosuke MICHIKOSHI (JP), Masashi IKEMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu điều khiển dùng cho phương tiện di chuyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều khiển dùng cho phương tiện di chuyển (10) bao gồm bộ 
điều khiển điện tử (70) được tạo kết cấu để kiểm soát nhả khớp của cơ cấu gài khớp đã 
biết (C3) được tạo kết cấu để gài có chọn lọc chi tiết quay (R1) của phần chịu tải tham 
gia vào truyền năng lượng trong cấp bánh răng đã biết ở giữa nhiều cơ cấu gài khớp 
cùng với chi tiết quay (S2) của phần không chịu tải không tham gia vào truyền năng 
lượng trong cấp bánh răng đã biết, tại thời điểm lựa chọn cấp bánh răng đã biết của bộ 
truyền động chia bậc (22), và kiểm soát cơ cấu gài khớp đã biết (C3) sao cho áp suất gài 
khớp để chuyển cơ cấu gài khớp đã biết (C3) sang trạng thái trượt yếu trong phạm vi mà 
không ảnh hưởng lựa chọn cấp bánh răng đã biết được thêm vào, tại thời điểm lựa chọn 
cấp bánh răng đã biết và trong trạng thái hoạt động đã biết.  
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(11) 60219 
(21) 1-2018-02073 (51) 8 B23D  59/02, B28D  1/04,  7/00, 

C09K  3/14, C10M  103/02,  143/10,  
145/04,  145/12,  145/14,  145/22,  
145/26,  147/02,  149/18,  149/20, 
B23C  3/00,  3/28,  5/28, C10N  
20/04,  20/06,  30/00,  40/22 

(22) 16.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/005724      16.02.2017 (87) WO2017/142023 A1 24.08.2017 
(30) 2016-028249      17.02.2016       JP 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008324 Japan 
(72) MATSUYAMA, Yousuke (JP), HORIE, Shigeru (JP), NAKAMURA, Kazuhiro (JP), 

ISHIKURA, Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp gia công cắt và phương pháp tạo ra sản phẩm cắt 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp gia công cắt bao gồm bước cắt mà tạo ra rãnh đi xuyên 
qua từ bề mặt đến mặt sau của vật liệu gia công bằng cách cắt vật liệu gia công bởi công 
cụ cắt trong khi mang vật liệu bôi trơn để hỗ trợ quá trình cắt tiếp xúc với công cụ cắt 
và/hoặc phần cần được gia công của vật liệu gia công, trong đó vật liệu gia công bao 
gồm một hoặc nhiều vật liệu mà được chọn từ nhóm gồm có kim loại, chất dẻo được gia 
cường bằng sợi, gốm, và vật liệu kết hợp của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp tạo ra sản phẩm cắt. 
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(11) 60220 
(21) 1-2018-02084 (51) 8 F21V  8/00 

(22) 17.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 62/508,469           19.05.2017       US 

201710817295.5           12.09.2017       CN 
(71) INNOLUX CORPORATION  (TW) 

No. 160 Kesyue Rd., Jhu-Nan Site, Hsinchu Science Park,  Jhu-Nan 350, Miao-Li 
County, Taiwan 

(72) Hui-Chi WANG (TW), Yen-Liang CHEN (TW), Fang-Ho LIN (TW), Chin-Lung 
TING (TW), Ting-Yen LIN (TW) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun chiếu sáng ngược và thiết bị hiển thị có môđun chiếu 

sáng ngược này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị. Thiết bị hiển thị này bao gồm môđun chiếu sáng 

ngược và bảng hiển thị. Môđun chiếu sáng ngược bao gồm tấm dẫn hướng ánh sáng, 
thành phần nguồn ánh sáng thứ nhất và thành phần phản xạ. Tấm dẫn hướng ánh sáng 
có cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai, cạnh thứ ba và cạnh thứ tư, trong đó cạnh thứ nhất được 
bố trí đối diện với cạnh thứ ba, và cạnh thứ hai được xử lý đối diện với cạnh thứ tư. 
Thành phần nguồn ánh sáng thứ nhất được bố trí tiếp giáp với cạnh thứ nhất của tấm dẫn 
hướng ánh sáng. Thành phần phản xạ được bố trí đối diện với tấm dẫn hướng ánh sáng. 
Thành phần nguồn ánh sáng thứ nhất được gắn vào tấm dẫn hướng ánh sáng hoặc thành 
phần phản xạ. Tấm dẫn hướng ánh sáng được bố trí giữa bảng hiển thị và thành phần 
phản xạ.   
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(11) 60221 
(21) 1-2018-02088 (51) 7 C07C  59/01,  51/43 

(22) 18.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/084288   18.11.2016 (87) WO/2017/086447 26.05.2017 
(30) 2015-226876      19.11.2015      JP 

2016-108805      31.05.2016      JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.   (JP) 

115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 772-8601, Japan  
(72) Tomoya YOKOI  (JP), Hiroshi NAGANO  (JP), Takayuki SHIMIZU  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tinh thể của muối cation hóa trị một của axit 3-

hyđroxyisovaleric và quy trình sản xuất tinh thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tinh thể muối cation hóa trị một của axit 3-hydroxyisovaleric (sau 

đây được gọi là HMB) có độ hoà tan tốt và dễ dàng xử lý, và quy trình sản xuất tinh thể 
này. Tinh thể muối cation hóa trị một của HMB được kết tủa trong dung dịch HMB có 
nước chứa hợp chất chứa cation hóa trị một và có trị số pH là từ 0,4 đến 9,0, và sau đó 
tinh thể muối cation hóa trị một của HMB được thu gom từ dung dịch nước. 
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(11) 60222 
(21) 1-2018-02098 (51) 8 B29C 35/12 

(22) 18.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 106116578     19.05.2017      TW 
(71) POU CHEN CORPORATION  (TW) 

No. 2, Fu Kung Rd., Fu Hsin Hsian, Chang Hwa Hsien, Taiwan 
(72) Wei-Lan LIANG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khuôn đúc có cấu trúc thông không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khuôn đúc có cấu trúc thông không khí bao gồm các khuôn 
đúc thứ nhất và thứ hai (2, 3) được làm khớp và được gắn với với nhau tại các bề mặt 
chính được làm cong thứ nhất và thứ hai (21, 31) của nó để xác định khoang (30) giữa 
các phần được làm khớp thứ nhất và thứ hai (22, 32). Các khuôn đúc (2, 3) tương ứng có 
các phần bậc thứ nhất và thứ hai (23, 33) bao quanh các phần được làm khớp (22, 32) và 
nằm cách các bề mặt chính (21, 31) theo hướng chiều cao để xác định đường thông 
không khí (330) mà liên thông không khí với khoang (30) và không khí môi trường 
xung quanh. Với cấu tạo này, thiết bị khuôn đúc được chế tạo dễ dàng và có ít chi tiết 
của các thành phần hơn, qua đó làm đơn giản hóa quy trình sản xuất và làm giảm chi phí 
sản xuất. 
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(11) 60223 
(21) 1-2018-02151 (51) 8 C08F  14/06, C08K  5/00, C08L  

27/06,  27/24, B33Y  70/00,  80/00,  
10/00 

(22) 21.10.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2016/001580    21.10.2016 (87) WO/2017/068415 27.04.2017 
(30) 2015904359      23.10.2015      AU 
(71) CHEMSON POLYMER-ADDITIVE AG  (AT) 

Industriestrasse 19, 9601, Arnoldstein, Austria 
(72) HARRISON, Greg (AU), PLANNER, Dennis (AU), KLAMANN, Joerg-Dieter (DE), 

DENNIS, Hugh (AU), DENNIS, Stephen (AU) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Polyme nhiệt dẻo, chế phẩm bao gồm polyme nhiệt dẻo dùng 

trong công nghệ sản xuất đắp dần, phương pháp tạo ra sản 
phẩm 3D bằng công nghệ này và sản phẩm 3D được tạo ra bằng 
công nghệ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polyme nhiệt dẻo và chế phẩm nhiệt dẻo bao gồm polyme nhiệt dẻo 
để dùng trong công nghệ sản xuất đắp dần, trong đó polyme nhiệt dẻo có nguồn gốc từ 
đơn vị monome được clo hóa, trong đó polyme nhiệt dẻo có tốc độ chảy nóng chảy 
(MFR) thích hợp để dùng trong công nghệ sản xuất đắp dần. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp tạo ra sản phẩm 3D được hình thành bằng công nghệ sản xuất đắp dần và 
đến sản phẩm 3D này, trong đó sản phẩm 3D gồm có polyme nhiệt dẻo có nguồn gốc từ 
đơn vị monome được clo hóa hoặc chế phẩm nhiệt dẻo gồm có ít nhất một polyme nhiệt 
dẻo có nguồn gốc từ đơn vị monome được clo hóa; và ít nhất một chất ổn định, trong đó 
polyme nhiệt dẻo hoặc chế phẩm nhiệt dẻo có MFR thích hợp để dùng trong công nghệ 
sản xuất đắp dần.  
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(11) 60224 
(21) 1-2018-02156 (51) 8 B65G  47/00 

(22) 22.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201710381780.2            25.05.2017     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2018 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Katsuro OKABE (JP), Shingo IIBOSHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị vận chuyển và phương pháp vận chuyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển và phương pháp vận chuyển. Có nhiều trường 
hợp yêu cầu phân loại các đối tượng vận chuyển ở các tư thế khác nhau trong quá trình 
vận chuyển. Thiết bị vận chuyển (6) bao gồm: băng tải thứ nhất (10) có băng vận 
chuyển thứ nhất liên tục (15) và vận chuyển đối tượng được vận chuyển (5) được đặt 
trên bề mặt vận chuyển của băng vận chuyển thứ nhất (15) theo chiều thứ nhất (D1); 
băng tải thứ hai (20) có băng vận chuyển thứ hai liên tục (25) và vận chuyển đối tượng 
được vận chuyển (5) được đặt trên bề mặt vận chuyển của băng vận chuyển thứ hai (25) 
theo chiều thứ hai (D2) khác với chiều thứ nhất (D1), trong đó phương theo chiều rộng 
của bề mặt vận chuyển của băng vận chuyển thứ hai (25) nghiêng so với phương thẳng 
đứng (AX1); và dụng cụ đỡ (50) đỡ đối tượng được vận chuyển (5) nhằm giữ đối tượng 
được vận chuyển (5) được vận chuyển về phía đầu sản phẩm ra bởi băng tải thứ hai (20) 
trên bề mặt vận chuyển của băng vận chuyển thứ hai (25). Dụng cụ đỡ (50) được cấu 
hình để đỡ đối tượng được vận chuyển (5) ở tư thế thứ nhất đến vị trí thứ nhất và đỡ đối 
tượng được vận chuyển (5) ở tư thế thứ hai khác với tư thế thứ nhất đến vị trí thứ hai 
nằm ở phía sau vị trí thứ nhất. Khi được nhả ra từ dụng cụ đỡ (50) tại vị trí thứ nhất, đối 
tượng được vận chuyển (5) ở tư thế thứ nhất di chuyển từ băng vận chuyển thứ hai (25) 
sang băng vận chuyển thứ nhất (15) nhờ ít nhất trọng lượng và/hoặc lực quán tính của 
đối tượng được vận chuyển (5).  
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(11) 60225 
(21) 1-2018-02162 (51) 8 B62D 21/00 

(22) 23.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 62/510,194     23.05.2017      US 
(71) GOGORO INC.  (HK) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
(72) CHEN, Chih-Hao (TW), CHANG, Chia-Hao (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông bao gồm khung chính (16), bộ nguồn (12), 
bộ điều khiển công suất (14) và môđun tiếp nhận pin (10). Bộ nguồn (12), bộ điều khiển 
công suất (14) và môđun tiếp nhận pin (10) được bố trí trên khung chính (16) tương ứng. 
Môđun tiếp nhận pin (10) được bố trí giữa bộ nguồn (12) và bộ điều khiển công suất 
(14) dọc theo hướng trước - sau của phương tiện.  
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(11) 60226 
(21) 1-2018-02163 (51) 8 B62J 15/04 

(22) 23.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 62/510,184 23.05.2017              US 
(71) GOGORO INC.  (HK) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
(72) LIN, Hsiu-Huang (TW), CHANG, Chia-Hao (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Cụm chắn bùn và phương tiện giao thông sử dụng cụm chắn 

bùn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm chắn bùn (11) và phương tiện giao thông gồm có chắn bùn 

(10), khoang chứa đồ (20) và vách giữ thứ nhất (14). Chắn bùn có mặt trong, mặt ngoài 
và lỗ thông nối mặt trong với mặt ngoài. Khoang chứa đồ có tấm đáy (200). Tấm đáy 
(200) của khoang chứa đồ được bố trí tại một phía của mặt ngoài thuộc chắn bùn và ít 
nhất che phủ được lỗ thông (l04). Chắn bùn (10) được bố trí phía dưới khoang chứa đồ 
(20) theo hướng trên - dưới của phương tiện giao thông. Vách giữ thứ nhất (14) được bố 
trí trên mặt ngoài của chắn bùn và bao quanh một phần lỗ thông (104). Một phần của 
vách giữ thứ nhất gần với phía trước phương tiện hơn lỗ thông theo hướng trước - sau 
của phương tiện.   
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(11) 60227 
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(30) 62/510,200     23.05.2017      US 
(71) GOGORO INC.  (HK) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
(72) HUANG, Jung-Chi (TW), CHANG, Chia-Hao (TW), CHEN, Yu-Min (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Cụm khóa và phương tiện giao thông có lắp cụm khóa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm khóa (200) bao gồm giá đỡ (210), môđun tiếp hợp (220) và 
môđun chấp hành (230). Môđun tiếp hợp (220) được đỡ bởi giá đỡ (210) và có chi tiết 
tiếp hợp (221) được thiết kế để di chuyển tới vị trí thứ nhất hoặc vị trí thứ hai theo hướng 
trục thứ nhất dọc theo hướng trục thứ nhất. Môđun chấp hành được nối với giá đỡ và bao 
gồm chi tiết đẩy (231). Môđun chấp hành dẫn chi tiết đẩy (231) để di chuyển tới vị trí 
thứ nhất hoặc vị trí thứ hai theo hướng trục thứ hai dọc theo hướng trục thứ hai. Khi chi 
tiết đẩy (231) ở vị trí thứ nhất theo hướng trục thứ hai, thì chi tiết tiếp hợp ở vị trí thứ 
nhất theo hướng trục thứ nhất. Khi chi tiết đẩy (231) ở vị trí thứ hai theo hướng trục thứ 
hai, thì chi tiết tiếp hợp ở vị trí thứ hai theo hướng trục thứ nhất. Sáng chế còn đề cập 
đến phương tiện giao thông sử dụng cụm khóa này.   
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(11) 60228 
(21) 1-2018-02169 (51) 8 G01R  21/00 

(22) 23.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-102559       24.05.2017       JP 

2017-102561       24.05.2017       JP 
(71) Hioki E.E. CORPORATION  (JP) 

81, Koizumi, Ueda-shi, Nagano, 386-1192,  JAPAN 
(72) Masayuki GOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống đo và vật ghi chứa chương trình hệ thống đo này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đo bao gồm thiết bị đo điện áp 11V và thiết bị đo cường 
độ dòng điện 11A đo trị số điện áp của điện áp mà được áp dụng lên đường dây cáp tải 
(L) và trị số cường độ dòng điện của dòng điện mà chạy trên đường dây cáp tải (L), 
“thiết bị dò” phát hiện trạng thái của hoạt động báo chu kỳ nhờ công tơ điện (M), bộ xử 
lý (15) tính toán lượng điện năng mà cần được cấp cho tải điện dựa vào trị số điện áp 
được đo và trị số cường độ dòng điện và tính toán trị số công suất tích lũy dựa vào lượng 
điện năng được tính, và bộ xử lý (25) mà tạo ra bộ xử lý (15) để tính trị số công suất tích 
lũy. 
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(11) 60229 
(21) 1-2018-02173 (51) 7 F01N  1/08 

(22) 06.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CZ2016/000120     06.11.2016 (87) WO2017/076377 11.05.2017 
(30) PV 2015-781          05.11.2015      CZ 
(71) 1. MACH, ZDENEK   (CZ) 

Maleci 581, Nove Mesto nad Metuji 54901 (CZ)  
2. MACHOVA, ZDENKA   (CZ) 
Maleci 581 Nove Mesto nad Metuji 54901 (CZ)  

(72) MACH, Zdenek  (CZ), EKART, Zdenek  (CZ) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Bộ giảm tiếng động xả khí thải kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giảm tiếng động xả khí thải kết hợp bao gồm hệ thống các thành 
phần rỗng với vỏ bọc chung bao gồm mặt trước của bộ giảm thanh kết nối với ống cấp 
khí thải, và mặt sau của bộ giảm thanh với đầu ra từ mặt sau của bộ giảm thanh, trong 

đó đầu vào dòng khí thải thứ nhất (İp) mang theo sóng nhiễu được chia thành ít nhất hai 

dòng - một dòng khí thải (İz) mang sóng nhiễu bị chuyển dịch với bước sóng trễ, và một 

dòng khí thải (İn) mang sóng nhiễu không bị chuyển dịch, mà sau đó được kết hợp 

thành dòng khí thải chung (İs). 
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(11) 60230 
(21) 1-2018-02181 (51) 7 A01C  3/00, A01K  1/01 

(22) 14.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/061821 14.11.2016 (87) WO2017/083818 18.05.2017 
(30) 62/254,565      12.11.2015      US 

EP 15196025.9      24.11.2015      EP 
(71) WASTE2GREEN, LLC   (US) 

3975 E. Railroad Avenue, Cocoa, FL 32926, United States of America  
(72) WEGERIF, Daniel  (US), DECKER, Edward  (US), SHYE, Jason  (US), THOMSEN, 

Jes  (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý phân đoạn lỏng của chất thải từ động vật 

và phương pháp ức chế ureaza trong phân đoạn lỏng của chất 
thải từ động vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý phân đoạn lỏng của chất thải từ động vật, như 
động vật có vú. Cụ thể, sáng chế đề xuất phương pháp được cải thiện và đơn giản hóa xử 
lý các phân đoạn lỏng của chất thải từ động vật trong đó hàm lượng nitơ được bảo tồn và 
ức chế hoạt tính ureaza trong chất lỏng này. Phương pháp này bao gồm các bước: 
a) tạo ra phân đoạn lỏng của chất thải từ động vật, như động vật có vú, phân đoạn này 
giàu ure; 
b) cho phân đoạn này lắng để tạo ra dịch nổi và chất lắng; 
c) cấp dịch nổi vào thiết bị bay hơi; và 
d) cho dịch nổi qua bước bay hơi, trong đó bước bay hơi xảy ra ở áp suất thấp hơn áp 
suất khí quyển. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp ức chế ureaza trong phân đoạn lỏng 
của chất thải từ động vật có vú hoặc tạo ra chất lỏng giàu ure và/hoặc bảo tồn nitơ trong 
chất thải từ động vật có vú. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2018 
(71) LG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Youngdeungpo-gu, Seoul 07336, Republic of Korea 
(72) SeungJu Gwon (KR), SeMin Lee (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ, để ngăn chặn tình trạng độ sáng 
không đồng đều và sự sai lệch màu do sự thay đổi góc nhìn. Thiết bị hiển thị phát sáng 
hữu cơ này bao gồm đế thứ nhất có vùng hiển thị và vùng không hiển thị; điôt phát sáng 
hữu cơ được bố trí ở vùng hiển thị của đế thứ nhất này; và màng khuếch tán không đẳng 
hướng được bố trí trên điôt phát sáng hữu cơ này, có thuộc tính khuếch tán được làm 
biến thiên tuỳ theo góc tới. 
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(11) 60232 
(21) 1-2018-02204 (51) 8 A61K  38/47 

(22) 08.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/065647 08.12.2016 (87) WO2017/100467 15.06.2017 
(30) 62/264,702      08.12.2015       US 

62/379,629      25.08.2016       US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, United States of America 
(72) Katherine CYGNAR (US), Andrew BAIK (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm chứa enzym lysosom dùng để điều trị bệnh liên quan 

đến rối loạn các chất trong lysosom 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp điều trị bệnh liên quan đến rối loạn các 

chất trong lysosom. Chế phẩm này chứa enzym lysosom được nối trực tiếp hoặc bằng 
một phần tử nối đơn với protein gắn kết kháng nguyên mà gắn với protein màng mà 
tham gia vào quá trình nhập bào. 
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(11) 60233 
(21) 1-2018-02217 (51) 7 H01L  31/0352,  31/075,  31/18 

(22) 25.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) CN 201710379489.1          25.05.2017      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2018 
(71) BEIJING JUNTAI INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 

No.17 Xingsheng Street, Economic-Technological Development Area, Daxing District, 
Beijing, China, 100176.  

(72) CHEN Xiangang  (CN), YANG Miao  (CN), YU Cao  (CN), ZHANG Jinyan  (CN), 
CHEN Xixiang  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT IP CO.,LTD) 
(54) Pin mặt trời chuyển tiếp dị thể và phương pháp chế tạo pin này 

  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp chế tạo pin mặt trời chuyển tiếp dị thể và pin mặt trời 
chuyển tiếp dị thể được sản xuất theo phương pháp chế tạo này. Phương pháp bao gồm: 
chuẩn bị đế; lần lượt lắng đọng các lớp bán dẫn thuần tại hai phía của đế; lần lượt lắng 
đọng các lớp pha tạp kiểu n và các lớp pha tạp kiểu p trên các lớp bán dẫn thuần tại hai 
phía của đế, trong đó ít nhất hai lớp pha tạp kiểu n và/hoặc hai lớp pha tạp kiểu p được 
tạo ra, và nồng độ pha tạp của mỗi lớp trong số các lớp pha tạp kiểu n và/hoặc các lớp 
pha tạp kiểu p tăng dần theo chiều dọc hướng ra xa khỏi đế; và lần lượt tạo ra các lớp 
oxit dẫn điện trong suốt và các lớp điện cực liên tiếp trên các lớp pha tạp kiểu n và các 
lớp pha tạp kiểu p. Do đó, hiệu suất chuyển đổi của pin và hiệu suất sản xuất pin được 
tăng lên.  
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(11) 60234 
(21) 1-2018-02227 (51) 7 C07D  231/12,  331/04,  401/10,  

403/10,  413/06,  413/10,  413/12,  
205/04,  207/14,  271/06,  277/30,  
209/54,  13/04,  213/61,  305/06, 
A61K  31/4245, A61P  29/00 

(22) 06.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/079825 06.12.2016 (87) WO2017/097732 15.06.2017 
(30) 15198733.6      09.12.2015       EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG   (CH) 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland 
(72) GAVELLE, Olivier  (FR), GRETHER, Uwe  (DE), NETTEKOVEN, Matthias  (DE), 

ROEVER, Stephan  (DE), ROGERS-EVANS, Mark  (GB), ROMBACH, Didier  (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất phenyl dùng làm chất chủ vận thụ thể canabinoit 2, 

quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
                                                                                       (I) 
 
trong đó R1 đến R3 là như được xác định trong bản mô tả và trong các điểm yêu cầu bảo 
hộ. Hợp chất có công thức (I) có thể được dùng làm thuốc. 
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(11) 60235 
(21) 1-2018-02240 (51) 8 H05K  9/00, H04M  1/02 

(22) 14.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2016/014677   14.12.2016 (87) WO2017/105092 22.06.2017 
(30) 10-2015-0179564        15.12.2015       KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) YE, Jae-Heung (KR), BANG, Jung-Je (KR), KIM, Jeong-Ung (KR), JANG, Ki-Youn 

(KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử có cấu trúc chắn nhiễu. Theo phương án làm ví dụ 
thực hiện sáng chế, thiết bị điện tử (10) có thể bao gồm: vỏ (10a) có mặt thứ nhất (10b) 
quay theo hướng thứ nhất (A1) và mặt thứ hai (10c) quay theo hướng thứ hai (A2) ngược 
với hướng thứ nhất (A1); bảng mạch in (180) nằm ở trong vỏ (10a), trong đó bảng mạch 
in (180) có mặt thứ nhất (181) quay theo hướng thứ nhất (A1) và mặt thứ hai (182) quay 
theo hướng thứ hai (A2); ít nhất một bộ phận điện tử (190) được bố trí trên mặt thứ nhất 
(181) của bảng mạch in (180); và ít nhất một cấu trúc chắn nhiễu (200) được tạo ra để 
chắn nhiễu điện tử cho ít nhất một bộ phận điện tử (190), và cấu trúc chắn nhiễu (200) 
có thể có: tấm vật liệu mềm (230) gồm có tấm thứ nhất (231) để che chắn cho ít nhất 
một bộ phận điện tử (190) và tấm thứ hai (232) để che chắn ít nhất một phần cho khoảng 
không ở giữa tấm thứ nhất (231) và mặt thứ nhất (181) của bảng mạch in (180), khi nhìn 
từ trên xuống mặt thứ nhất (181) của bảng mạch in (180); và ít nhất một cấu trúc khung 
(210) để đỡ tấm thứ nhất (231) và tấm thứ hai (232).  
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(11) 60236 
(21) 1-2018-02245 (51) 8 C07C  51/487,  53/08, C07B  61/00 

(22) 17.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/084116     17.11.2016 (87) WO2017/149856 08.09.2017 
(30) 2016-038582     01.03.2016       JP 
(71) DAICEL CORPORATION  (JP) 

3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0011, Japan 
(72) SHIMIZU, Masahiko (JP), SAITO, Ryuji (JP), MIURA, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất axit axetic 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất axit axetic bao gồm bước đưa dung dịch axit 
axetic vào quá trình xử lý làm giảm anhydrit axetic. Dung dịch axit axetic thường có 
mặt trong, hoặc ở phía sau từ, cột chưng cất (5) của thiết bị sản xuất axit axetic (X), 
chứa axit axetic với nồng độ 90% khối lượng hoặc nhiều hơn, anhydrit axetic, và nước, 
và ở trạng thái mà nồng độ cân bằng của anhydrit axetic cao hơn nồng độ anhydrit 
axetic, bước xử lý làm giảm anhydrit axetic bao gồm ít nhất một trong số bước làm tăng 
nồng độ nước và làm giảm nhiệt độ để đưa dung dịch axit axetic về trạng thái mà nồng 
độ cân bằng của anhydrit axetic thấp hơn nồng độ của anhydrit axetic. Phương pháp sản 
xuất axit axetic phù hợp để tạo ra sản phẩm axit axetic có độ tinh khiết cao. 
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27/02,  29/00,  35/00,  43/00, C07D  
401/04,  409/04 

(22) 28.10.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/081993     28.10.2016 (87) WO2017/073709 A1 04.05.2017 
(30) 2015-212920     29.10.2015       JP 

2016-078697     11.04.2016       JP 
(71) ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

5-1, Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8532, Japan 
(72) OKADA Makoto (JP), NAKANO Youichi (JP), NOSE Takashi (JP), NISHIMOTO 

Takahiro (JP), MAEDA Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất pyrimidin và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (1), hoặc muối của nó (X là nhóm carbonyl, 
hoặc nhóm sulfonyl; R1 là nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, nhóm alkyl, nhóm 
alkanoyl, nhóm xyano, hoặc nhóm carboxyl; R2 là nhóm alkyl, carbon vòng, hoặc nhóm 
dị vòng; R3 là nguyên tử hydro, hoặc 1 đến 3 phần tử thế; R4 và R5 là nguyên tử hydro, 
nguyên tử halogen, hoặc nhóm alkyl; và R6 là nhóm alkyl, hoặc nhóm alkoxy), hợp chất 
này có hoạt tính ức chế mPGES-1 và hữu ích sử dụng làm thành phần hoạt tính của 
thuốc phòng và/hoặc điều trị chứng viêm, đau, bệnh thấp khớp và tương tự. Sáng chế 
cũng đề cập đến thuốc chứa hợp chất nêu trên. 
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(11) 60238 
(21) 1-2018-02280 (51) 8 C12N  5/0784 

(22) 22.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/082445 22.12.2016 (87) WO2017/109110 29.06.2017 
(30) 15202329.7      23.12.2015       EP 

16190399.2      23.09.2016       EP 
(71) 1. MEDIGENE IMMUNOTHERAPIES GMBH  (DE) 

Lochhamer Strasse 11, 82152 Planegg-Martinsried, Germany 
2. HELMHOLTZ ZENTRUM MUNCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM 
FUR GESUNDHEIT UND UMWELT (GMBH)  (DE) 
Ingolstadter Landstrasse 1, 85764 Neuherberg, Germany 

(72) MILOSEVIC, Slavoljub (IT), ELLINGER, Christian (DE), WEHNER, Carina (DE), 
SCHENDEL, Dolores (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm tế bào tua, vacxin tế bào tua, dược phẩm và kit liên 

quan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tế bào tua, trong đó chế phẩm này sử dụng tín hiệu 

hướng đích phức hợp hòa hợp mô chính (maijor histocompatibility complex - MHC) lớp 
II được dung hợp với kháng nguyên hoặc đoạn của nó để thu được sự trình diện MHC II 
của kháng nguyên hoặc đoạn của nó. Cụ thể, sáng chế đề cập đến vacxin tế bào tua chứa 
tế bào tua biểu hiện tín hiệu hướng đích MHC lớp II được dung hợp với kháng nguyên 
hoặc đoạn của nó. Vacxin tế bào tua này là hữu hiệu để kích thích đáp ứng miễn dịch 
đối với kháng nguyên liên kết u melanin. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và kit 
liên quan. 

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
147 

(11) 60239 
(21) 1-2018-02307 (51) 8 A23L  27/50 

(22) 23.05.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/065197      23.05.2016 (87) WO2017/077727 11.05.2017 
(30) 2015-218516      06.11.2015       JP 
(71) KIKKOMAN CORPORATION  (JP) 

250 Noda, Noda-shi, Chiba 2788601, Japan 
(72) TAKEICHI Junya (JP), WADA Hiroki (JP), NAKAHARA Takeharu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Gia vị giống nước xốt đậu tương và phương pháp phát triển vị 

đậm đà (koku) cho gia vị giống nước xốt đậu tương này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến gia vị giống nước xốt đậu tương chứa ít nhất 0,3mM axit α- 

ketoglutaric và phương pháp phát triển vị đậm đà (koku) cho gia vị giống nước xốt đậu 
tương này. 
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(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, Korea  
(72) LEE, Joo Hang  (KR), KIM, Min Hoe  (KR), KIM, Seong Bo  (KR), PARK, Seung 

Won  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất D-psicoza có độ tinh khiết cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất D-psicoza. Phương pháp sản xuất D-psicoza 
này bao gồm các công đoạn: epime hóa D-psicoza D-fructoza để tạo ra dung dịch chứa 
D-psicoza; làm mát lần thứ nhất và tinh chế bằng ion dung dịch chứa D-psicoza; cô đặc 
lần thứ nhất và làm mát lần thứ hai dung dịch chứa D-psicoza đó tinh chế; sắc ký dung 
dịch chứa D-psicoza - là dung dịch đã cô đặc lần thứ nhất và làm mát lần thứ hai để thu 
được dịch cái chứa D-fructoza và dịch tách ra chứa D-psicoza; và cô đặc lần thứ hai và 
làm mát lần thứ ba dịch tách chứa D-psicoza để thu được tinh thể psicoza, trong đó dịch 
cái chứa D-fructoza được tạo ra bởi công đoạn sắc ký được tái sử dụng ở công đoạn 
epime hóa D-psicoza. 
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(86) PCT/US2016/062394    17.11.2016 (87) WO2017/087589 26.05.2017 
(30) 62/257,009         18.11.2015      US 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.   (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 
(72) BOWMAN, Edward  (US), BEAUMONT, Maribel  (FR), BUYSE, Marie-Ange  (BE), 

BOUTTON, Carlo  (BE), DOMBRECHT, Bruno  (BE), VLERICK, David  (BE), 
KASTELEIN, Robert A.  (NL) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất gắn kết PD1 và/hoặc LAG3 và phương pháp tạo các chất 

gắn kết này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phân tử, như ISVD và thể nano, mà gắn kết với PD1 và LAG3 và, 

tùy ý với albumin huyết thanh người. Các phân tử này được thiết kế để làm giảm tác 
động của sự gắn kết bởi các kháng thể đã có trước đó trong cơ thể đối tượng dùng phân 
tử này. Sáng chế còn đề xuất các phương pháp để làm tăng đáp ứng miễn dịch, điều trị 
bệnh ung thư và/hoặc điều trị bệnh truyền nhiễm bằng các phân tử này. 
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(11) 60242 
(21) 1-2018-02331 (51) 7 A23L  13/40,  17/00,  17/10 

(22) 26.01.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/TH2016/000005       26.01.2016 (87) WO2017/131591 A1 03.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2018 
(71) THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 

72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphur Muang Samutsakorn, 
Samutsakorn, 74000, Thailand.  

(72) KASEMSUWAN, Tunyawat  (TH), BOONTIANG, Supaporn (TH) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Sản phẩm hải sản tăng cường canxi 

  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm hải sản tăng cường canxi, bao gồm nhưng không chỉ giới 
hạn ở, sản phẩm có thể được bảo quản lâu dài và ổn định, sản phẩm cá ngừ hoặc cá hồi 
đông lạnh hoặc trữ lạnh hoặc sản phẩm tương tự khác có thể được bảo quản lâu dài và 
ổn định, có thể tạo ra lợi ích cho sức khỏe xương của người tiêu thụ bằng cách cung cấp 
đến 400mg/100g canxi hữu dụng trong sản phẩm hoàn tất. Sáng chế bao gồm bổ sung 
thêm canxi trong đó lượng canxi trong sản phẩm hoàn tất nằm trong phạm vi từ 0,5 đến 
5,0% (khối lượng) của tổng khối lượng sản phẩm và trong đó nguồn bổ sung thêm canxi 
có thể được chọn từ xương cá hoặc động vật thô hoặc tinh chế một phần hoặc hợp chất 
canxi vô cơ.  
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(11) 60243 
(21) 1-2018-02354 (51) 8 A61K  31/5025, C07D  487/04 

(22) 23.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/063502 23.11.2016 (87) WO2017/091673 01.06.2017 
(30) 62/259,797      25.11.2015      US 

62/261,703      01.12.2015      US 
62/338,968      19.05.2016      US 

(71) DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.  (US) 
450 Brookline Avenue, Boston, MA 02215, United States of America 

(72) QI, Jun (CN), TANAKA, Minoru (JP), ROBERTS, Justin, M. (US), BRADNER, James 
E. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất ức chế bromodomain hóa trị hai, dược phẩm và kit chứa 

nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất ức chế hóa trị hai của miền bromo BET, như các hợp chất 

có công thức (I), (II), (III), (IV), (V), và (VI). Một số protein chứa miền bromo (ví dụ, 
BRD4) có cấu trúc bậc một miền bromo bộ đôi bao gồm nhiều hơn một vị trí gắn kết 
miền bromo (ví dụ, BRD4 bao gồm BD1 và BD2). Các chất ức chế hóa trị hai của các 
miền bromo BET được đề xuất trong bản mô tả này có thể hướng đích các miền bromo 
thông qua các tương tác đa hóa trị có lợi, và do đó, có thể được dùng để điều trị các 
bệnh hoặc các tình trạng bệnh liên quan đến các protein chứa miền bromo. Sáng chế còn 
đề cập đến dược phẩm và kit chứa các hợp chất theo sáng chế, cũng như phương pháp sử 
dụng các hợp chất theo sáng chế trong mẫu sinh học. 
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(11) 60244 
(21) 1-2018-02395 (51) 7 A61K  38/01,  31/716, A23K  50/60,  

50/30,  10/16,  10/20, A23L  29/269,  
29/281,  33/00,  33/14,  33/18,  33/19,  
33/21, A23K  20/147,  20/163, A61K  
36/064 

(22) 10.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/077332 10.11.2016 (87) WO2017/081193 18.05.2017 
(30) 15193832.1      10.11.2015       EP 
(71) UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, 

DUBLIN   (IE) 
Belfield, Dublin 4, Ireland  

(72) SWEENEY, Torres  (IE), O'DOHERTY, John  (IE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm chứa beta glucan và sản phẩm thủy phân casein thu 

được nhờ enzym, sản phẩm thức ăn chứa chế phẩm này, và 
phương pháp cải thiện khả năng sinh trưởng ở động vật có vú 
cai sữa  

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương 
pháp không trị liệu để cải thiện 
khả năng sinh trưởng của động 
vật có vú cai sữa, phương pháp 
này bao gồm bước dùng cho 
động vật có vú cai sữa hoặc động 
vật có vú mẹ một lượng hữu hiệu 
của beta-gluean và sản phẩm 
thủy phân casein, trong đó tỷ lệ 
khối lượng của beta-glucan trên 
sản phẩm thủy phân casein nằm 
trong khoảng từ 1 : 2 đến 2 : 1. 
Sáng chế cũng đề cập đến thực 
phẩm bổ sung thích hợp để dùng 
qua đường miệng cho động vật 
có vú bao gồm beta-glucan và 
sản phẩm thủy phân casein, trong 
đó tỷ lệ khối lượng của beta-glu 
can trên sản phẩm thủy phân 
casein nằm trong khoảng từ 1 : 2 
đến 2 : 1.  
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(11) 60245 
(21) 1-2018-02406 (51) 7 A61K  36/736, A23L  33/105, A61P  

1/16,  43/00 
(22) 25.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/004963             25.11.2016 (87) WO2017/090253 01.06.2017 
(30) 2015-232053             27.11.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  04.06.2018 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.   (JP) 

115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 7728601, Japan  
(72) HIRAISHI, Katsuya  (JP), JIMMA, Fumie  (JP), SOMA, Hiroyuki  (JP), ADACHI, 

Taro  (JP), ADACHI, Masakazu  (JP), YAMAOKA, Ippei  (JP), KAGAWA, Tomohiro  
(JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất dùng để phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ 

không do rượu (NAFLD) và phương pháp bào chế chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất dùng để phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ 

không do rượu (NAFLD), và cụ thể là bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH) 
chứa nước ép cô đặc từ quả mai (mơ Nhật) hoặc sản phẩm đó qua xử lý của nó. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp bào chế chất này, thực phẩm và chất phụ gia 
thực phẩm chứa nước ép cô đặc từ quả mai hoặc sản phẩm đó qua xử lý của nó. 
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(11) 60246 
(21) 1-2018-02456 (51) 7 A23K  10/18,  20/174,  20/189,  

20/20,  50/30 
(22) 04.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/060607 04.11.2016 (87) WO2017/083196 A1 18.05.2017 
(30) 62/253089      09.11.2015      US 
(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS   (DK) 

Langebrogade 1 DK-1411 Copenhagen K, Denmark  
(72) KIARIE, Elijah G  (CA), MILLAN, Luis Fernando Romero  (CO), PAYLING, Laura  

(GB), WALSH, Maria  (GB), LUND, Susan Arent  (DK) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hợp phần phụ gia thực phẩm, phương pháp điều chế, bộ kit, thức 

ăn và hỗn hợp sơ chế chứa hợp phần phụ gia thực phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần phụ gia thực phẩm về cơ bản gồm có vi khuẩn cho ăn trực 

tiếp chứa một hoặc nhiều chủng vi khuẩn kết hợp với ít nhất là một proteaza. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hợp phần phụ gia thực phẩm này, bộ kít, 
thức ăn và hỗn hợp sơ chế chứa hợp phần phụ gia thực phẩm này. 
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(11) 60247 
(21) 1-2018-02542 (51) 7 C12N  1/34,  5/04, C12Q  1/68 

(22) 17.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/062548 17.11.2016 (87) WO2017/087682 26.05.2017 
(30) 62/256,902      18.11.2015      US 

62/300,507      26.02.2016      US 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG   (CH) 

Schwarzwaldallee 215, 4058, Basel, Switzerland  
(72) KELLIHER, Timothy Joseph  (US), DELZER, Brent  (US), CHINTAMANANI, Satya  

(US), SKIBBE, David Stewart  (US), CHEN, Zhongying  (US), STARR, Dakota  (US), 
WENDEBORN, Sebastian  (DE), LEDSON, Timothy Mark  (US), FOWLER, Jeffrey, 
David  (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp kích thích tạo hạt đơn bội và phôi đơn bội, và các 

thể đơn bội thu được từ phương pháp này 
  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp sử dụng phospholipaza giống patatin đột biến IIα 

("pPLAIIα," ở đây gọi là MATRILINEAL) để kích tạo ra đơn bội ở cây, tách dòng 

pPLAIIα để kích tạo ra đơn bội ở cây, và kỹ thuật di truyền cây để chứa pPLAIIα đột 
biến. Sáng chế còn đề xuất phương pháp áp dụng hoá chất tiếp xúc và phun, lipit, và các 
phân tử ARNi cho cây trong quá trình thụ phấn để kích tạo sản xuất đơn bội. Sáng chế 
còn đề xuất phương pháp xử lý hóa học cho cây trong quá trình thụ phấn để tạo ra đơn 
bội trong khi còn làm giảm thui phôi và làm tăng bộ hạt.  
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(11) 60248 
(21) 1-2018-02566 (51) 8 C07D  403/12,  413/14,  403/14,  

409/14,  417/14, A61K  31/506, 
A61P  35/00,  25/00,  9/00,  11/00,  
15/00 

(22) 17.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/078028 17.11.2016 (87) WO2017/085198 26.05.2017 
(30) PCT/EP2015/077269    20.11.2015      EP 
(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD  (CH) 

Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, Switzerland 
(72) FRETZ, Heinz (CH), LYOTHIER, Isabelle (FR), POTHIER, Julien (FR), RICHARD-

BILDSTEIN, Sylvia (FR), SIFFERLEN, Thierry (FR), WYDER PETERS, Lorenza 
(CH), POZZI, Davide (CH), CORMINBOEUF, Olivier (CH) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất indol được thế ở vị trí N làm chất điều biến thụ thể 

prostaglandin E2 (PGE2) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
                                                           Công thức (I) 
 
trong đó (R1)n, R

2 R3, R4a, R4b, R5a, R5b và Ar1là như được mô tả trong bản mô tả sáng 
chế, quy trình điều chế hợp chất này, muối dược dụng của hợp chất này, dược phẩm 
chứa một hoặc nhiều hợp chất có công thức (I), hợp chất này làm chất điều biến các thụ 
thÓ prostaglandin 2 EP2 vμ/hoÆc EP4. 
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(11) 60249 
(21) 1-2018-02578 (51) 7 C10M  169/04,  105/32,  173/00 

(22) 09.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/065858 09.12.2016 (87) WO2017/100595 15.06.2017 
(30) 62/265,474      10.12.2015      US 
(71) ECOLAB USA INC.   (US) 

1 Ecolab Place, St. Paul, Minnesota 55102, United States of America  
(72) Arriaga, Fabiola Morales  (MX) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm che vết xước cho đồ chứa có thể sử dụng lại và 

phương pháp phủ chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để che vết xước trên bề mặt đồ chứa chứa este của axit 

carboxylic, chất hoạt động bề mặt và axit béo không no đơn. Chế phẩm theo sáng chế 
thích hợp để che vết xước trên đồ chứa có thể sử dụng lại như chai thủy tinh hoặc PET. 
Chế phẩm này thích hợp để phủ cho bề mặt ướt lạnh mà ở đó có sự ngưng tụ. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp để điều chế và phủ chế phẩm này. 
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(11) 60250 
(21) 1-2018-02589 (51) 7 C11D  1/62,  3/00,  3/22,  3/37,  3/50,  

11/00,  17/00 
(22) 29.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/079112       29.11.2016 (87) WO2017/102306 A1 22.06.2017 
(30) 15200182.2            15.12.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2018 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) CLOWES Elizabeth Ann  (GB), HUNTER Robert Allan  (GB), JONES Karl Gareth 

Kean  (GB), PERRY Janette  (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng vải và quy trình điều chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng vải chứa hoạt chất làm mềm vải mà là hợp chất 
amoni bậc bốn, polysacarit cation, polysacarit không ion, số lượng lớn các vi nang anion 
bao chất có ích, co-polyme cation trương nở trong nước liên kết ngang của ít nhất một 
monome cation và tùy chọn một monome anion và/hoặc không ion khác và nước. Sáng 
chế cũng đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm dưỡng vải, trong đó số lượng lớn các 
viên nang anion bao chất có ích và co-polyme cation trương nở trong nước liên kết 
ngang của ít nhất một monome cation và tùy chọn một monome không ion và/hoặc 
anion khác được kết hợp với sự có mặt của polysacarit cation và polysacarit không ion. 
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(11) 60251 
(21) 1-2018-02613 (51) 8 C07K  16/18,  16/28,  16/46 

(22) 28.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/079048 28.11.2016 (87) WO2017/089618 01.06.2017 
(30) 62/260,411      27.11.2015       US 

62/345,967      06.06.2016       US 
(71) ABLYNX NV  (BE) 

Technologiepark 21, 9052 Ghent-Zwijnaarde, Belgium 
(72) PATTYN, Els (BE), SOMPEL, Ariella Van de (BE), MEERTS, Peter (BE), BUYSE, 

Marie-Ange (BE), DEWILDE, Maarten (BE), BESTE, Gerald (DE), VLACH, Jaromir 
(CZ), HSU, Jonathan (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit ức chế CD40L 

  (57)     Sáng chế đề cập đến globulin miễn dịch gắn kết đặc hiệu CD40L và cụ thể hơn là đề cập 
đến polypeptit, axit nucleic mã hóa polypeptit này; phương pháp điều chế polypeptit 
này; chế phẩm và cụ thể là dược phẩm chứa polypeptit này, nhằm mục đích phòng, điều 
trị hoặc chẩn đoán bệnh. Cụ thể, globulin miễn dịch theo sáng chế ức chế hoạt tính của 
CD40L và là an toàn.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2014 
(71) 1. OMTHERA PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

1800 Concord Pike, Wilmington DE 19803, United States of America 
2. CHRYSALIS PHARMA AG  (CH) 
Chilchgasse 8, CH-6072 Sachseln, Switzerland 

(72) MAINES, Timothy, J. (US), MACHIELSE, Bernardus N M (US), MEHTA, Bharat M. 
(US), WISLER, Gerald (US), DAVIDSON, Michael (US), WOOD, Peter Ralph (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình bào chế dược phẩm chứa axit béo đa bất bão hòa ở 

dạng axit tự do và dược phẩm được bào chế bằng quy trình 
này. 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình bào chế dược phẩm chứa axit béo đa bất bão hòa ở dạng 
axit tự do, và dược phẩm được bào chế theo quy trình này. Dược phẩm theo sáng chế 
được dùng để điều trị chứng tăng triglyxerit huyết (200 mg/dl - 500 mg/dl) bằng việc 
dùng bổ sung statin, điều trị để làm tăng tỉ lệ EPA:AA huyết tương, điều trị để làm giảm 
hàm lượng ApoCIII, và điều trị để làm giảm hoặc ngăn ngừa tính kháng với các chất ức 
chế kết tụ tiểu cầu. 
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(11) 60253 
(21) 1-2018-02620 (51) 8 C01B  31/00, B82Y  30/00,  40/00 

(22) 10.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/061265 10.11.2016 (87) WO/2017/087240 26.05.2017 
(30) 14/947,951      20.11.2015      US 

15/017,578      05.02.2016      US 
(71) 1. FourtÐ INTERNATIONAL, SDN. BHD.  (MY) 

D-19-2 Lorong Bayan Indah 2, Bay Avenue, Bayan Lepas, Penang, 11900, Malaysia 

2. FARQUHAR, James J.  (US) 
D-19-2 Lorong Bayan Indah 2, Bay Avenue, Bayan Lepas, Penang, 11900, Malaysia 

(72) FARQUHAR, James J. (US), SEAH, Choon Ming (MY) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu composit graphen-kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu composit graphen-kim loại bao gồm 
các bước: lắng đọng graphen lên nền bọt chứa kim loại; phát triển các dây ống nano 
cacbon xuyên suốt nền bọt chứa kim loại này bằng cách cho chất xúc tác và khí giàu 
cacbon đó được gia nhiệt lưu thông trong nền bọt, nhờ đó các dây ống nano cacbon sẽ 
lấp các khoảng trống bên trong nền bọt này; và nén nền bọt chứa kim loại thu được để 
tạo ra vật liệu composit graphen-kim loại. 
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(11) 60254 
(21) 1-2018-02625 (51) 7 H04N  5/232, G03B  37/00, G06T  

5/50 
(22) 13.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001567 13.02.2017 (87) WO2017/142278 24.08.2017 
(30) 10-2016-0017863      16.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea  
(72) LEE, Si Hyoung  (KR), KIM, Jae Hyun  (KR), SONG, ln Sun  (KR), LEE, Hoo 

Hyoung  (KR), CHOE, Ji Hwan  (KR), KIM, Ki Woong  (KR), SEO, Dong Jun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động tính năng chụp 

toàn cảnh của thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động chức năng chụp toàn 

cảnh trong thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử này bao gồm ít nhất một bộ xử lý, bộ nhớ, 
camera được tạo cấu hình để thu lần lượt nhiều hình ảnh nếu việc chụp ảnh được bắt 

đầu, và bộ cảm biến được tạo cấu hình để cảm biến chuyển động của thiết bị điện tử. ít 
nhất một bộ xử lý được tạo cấu hình để lưu trữ trong bộ nhớ tệp nội dung toàn cảnh chứa 
dữ liệu hình ảnh toàn cảnh và dữ liệu toàn cảnh động được tạo ra dựa trên nhiều hình 
ảnh và chuyển động của thiết bị điện tử được cảm biến trong khi chụp ảnh. 
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(11) 60255 
(21) 1-2018-02647 (51) 8 G06F  3/01, G04G  21/00, G06F  

3/0362,  3/16, G11B  20/10 
(22) 26.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/000996 26.01.2017 (87) WO2017/135645 10.08.2017 
(30) 10-2016-0012788      02.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) HAN, Sang Jin (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử bao gồm bộ phận quay để quay theo chiều thứ nhất 
hoặc chiều thứ hai, bộ nhớ được tạo cấu hình để lưu trữ một mẫu quay cụ thể, và bộ điều 
khiển được tạo cấu hình để, khi mẫu quay giữa chiều thứ nhất và chiều thứ hai của bộ 
phận quay phù hợp với mẫu quay cụ thể, thực hiện hoạt động chức năng tương ứng với 
mẫu quay cụ thể.  
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(11) 60256 
(21) 1-2018-02664 (51) 8 C07D  407/12,  407/14, A61P  31/16, 

A61K  31/351, C09K  9/00 
(22) 16.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/AU2016/051100 16.11.2016 (87) WO2017/083914 26.05.2017 
(30) 2015904895      20.11.2015      AU 
(71) AUSTRALIAN BIOMEDICAL CO. PTY LTD  (AU) 

34 Munro Avenue, Mount Waverley, Victoria 3149, Australia 
(72) Betty JIN (AU), Ee-Ling SEAH (AU), Paul Arthur JONES (AU), Peter James 

JENKINS (AU), Henry Kenneth WINDLE (AU), Wen Yang WU (AU) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất dùng để chữa bệnh và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất để dùng trong việc điều trị và/hoặc phòng bệnh cúm. Hợp 
chất này chứa miền thứ nhất và miền thứ hai, trong đó miền thứ nhất chứa ít nhất là một 
nhóm neo mà liên kết với bề mặt của các virut cúm và miền thứ hai chứa ít nhất là một 
nhóm anion. Miền thứ nhất và miền thứ hai được liên kết cộng hóa trị. Sáng chế còn đề 
xuất các muối dược dụng, các solvat, các tiền dược chất hoặc các chất đồng phân lập thể 
của các hợp chất này cũng như dược phẩm chứa chúng. 
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(11) 60257 
(21) 1-2018-02708 (51) 8 A61K 31/353, A23L  33/105, A61K  

31/045,  36/82, A61L  2/18,  2/232, 
A61P  31/14 

(22) 20.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/087863     20.12.2016 (87) WO2017/110767 29.06.2017 
(30) 2015-253661     25.12.2015       JP 
(71) 1. YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

8-13, Kogawashinmachi 5-chome, Yaizu-shi, Shizuoka 4258570, Japan 
2. GENERAL INCORPORATED ASSOCIATION PHARMA VALLEY PROJECT 
SUPPORTING ORGANIZATION  (JP) 
7-25, Bunkyo-cho 1-chome, Mishima-shi, Shizuoka 4110033, Japan 

(72) OHBA Mai (JP), ANDO Takayuki (JP), ASAI Akira (JP), OGO Naohisa (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm kháng norovirut chứa hợp chất theaflavin làm 

thành phần hoạt tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm có tác dụng kháng norovirut tuyệt vời, chế phẩm này chứa 

hợp chất theaflavin làm thành phần hoạt tính. Hợp chất theaflavin được sử dụng làm 
thành phần hoạt tính để ngăn ngừa nhiễm norovirut. Hợp chất theaflavin tốt hơn là được 
sử dụng cùng với rượu. Hợp chất theaflavin tốt hơn là một hoặc nhiều chất được chọn từ 
nhóm gồm có theaflavin, theaflavin-3-O-galat, theaflavin-3'-O-galat và theaflavin-3,3'-
O-digalat có nguồn gốc từ thành phần của cây chè. 
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(11) 60258 
(21) 1-2018-02711 (51) 8 B03C  1/18,  1/00,  1/22 

(22) 30.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/085631            30.11.2016 (87) WO/2017/094803 08.06.2017 
(30) PCT/JP2015/005947            30.11.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2018 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) ISHIDA Kyohei (JP), TAKAKI Yuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy tuyển từ, phương pháp tuyển từ và phương pháp sản xuất 

nguồn sắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tuyển từ, mà có thể ngay cả trong trường hợp nguyên liệu 

dạng hạt và/hoặc nguyên liệu dạng bột (a) chứa các hạt sắt từ được xử lý với lượng lớn 
hoặc lớp nguyên liệu dạng hạt và/hoặc dạng bột (a) được cung cấp là dày, thì vẫn tuyển 
được một cách hiệu quả các hạt sắt từ ra khỏi nguyên liệu dạng hạt và/hoặc dạng bột 
này bằng cách tuyển từ với chi phí thấp, mà không cần các bước xử lý phức tạp, xử lý 
nước thải hoặc xử lý tương tự, và còn có thể giải quyết vấn đề về sự bám dính của các 
hạt sắt từ, là vấn đề đặc thù đối với máy tuyển từ loại băng chuyền kiểu đai. Máy tuyển 
từ này bao gồm: ít nhất là một cặp trục lăn dẫn hướng (2,3); và đai băng chuyền, mà kéo 
dài giữa cặp trục lăn dẫn hướng (2, 3), và chuyển nguyên liệu dạng hạt và/hoặc nguyên 
liệu dạng bột (a) chứa các hạt sắt từ, trong đó một trục lăn dẫn hướng (2) của cặp trục 
lăn dẫn hướng (2, 3) là trục lăn rỗng, và bao gồm: trong phần rỗng của nó, trục lăn nam 
châm (20) bao gồm nhiều nam châm (4), mà được bố trí dọc theo bề mặt lưng bên trong 
của trục lăn dẫn hướng thành các hàng theo chu kỳ sao cho các cực từ khác nhau nằm 
xen kẽ nhau theo hướng chu vi, và máy tuyển từ này còn bao gồm thành chắn, mà che 
vùng cung tròn của bề mặt ngoại vi bên ngoài của trục lăn dẫn hướng ngoại trừ vùng 
cung tròn mà quanh đó đai băng chuyền (1) được quấn quanh, để chặn các đường sức từ 
từ nhiều nam châm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tuyển từ và phương 
pháp sản xuất nguồn sắt. 
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(11) 60259 
(21) 1-2018-02738 (51) 7 G06Q  50/20 

(22) 19.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/054958           19.02.2016 (87) WO2017/141446 24.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2018 
(71) SAMADHI CO., LTD.   (JP) 

12-6, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 1020085, Japan  
(72) AIKAWA Hideki  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống tạo danh mục hồ sơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo danh mục hồ sơ có khả năng tích trữ các bản ghi hoạt 
động, tóm lược các bản ghi hoạt động được tích trữ như danh mục hồ sơ, và ngăn chặn 
sự giả mạo của bên thứ ba. Hệ thống tạo danh mục hồ sơ bao gồm bảng lưu trữ sự chấp 
thuận (bảng người dùng thuộc nhóm 211) mà lưu trữ sự chấp thuận được xác định bởi 
người tham vấn là người xác định việc chấp thuận hoặc không chấp thuận sự đăng ký 
của người dùng, đối với từng người dùng, bộ phận xác thực mà ngăn cản việc sử dụng 
của người dùng là người không được trao sự chấp thuận và cho phép việc sử dụng của 
người dùng được chấp thuận là người được trao sự chấp thuận, bảng người dùng (205) 
mà lưu trữ thông tin liên quan đến người dùng được chấp thuận, bảng hoạt động (206) 
mà lưu trữ bản ghi hoạt động chính là bản ghi hoạt động của người dùng được chấp 
thuận, bộ phận hiển thị bản ghi hoạt động mà hiển thị bàn ghi hoạt động ở dạng có thể 
lựa chọn được, và bộ phận tạo danh mục hồ sơ mà tạo ra danh mục hồ sơ dựa trên thông 
tin liên quan đến người dùng được chấp thuận và bản ghi hoạt động được lựa chọn. 
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(11) 60260 
(21) 1-2018-02746 (51) 7 D06P  5/00,  5/30,  1/52 

(22) 22.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/082328  22.12.2016 (87) WO2017/114738 06.07.2017 
(30) 102015000089200       30.12.2015       IT 
(71) MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A.   (IT) 

Via Monte Grappa, 7, 24121 Bergamo, Italy  
(72) BOLOGNA, Franco  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất vải có đặc tính tốt để in kỹ thuật số và vải 

thu được bằng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vải để đóng sách có xử lý bóng hoặc mờ, làm từ 

sợi bông hoặc viscô, thích hợp để in bằng phương pháp in kỹ thuật số, quy trình này bao 
gồm các bước: 
A) chuẩn bị vải để đóng sách chưa hoàn thiện bằng cách rũ hồ, giặt, xử lý bằng chất làm 
trắng quang học, hồ sợi và làm khô; 
B) xử lý sơ bộ vải thu được từ bước A) bằng cách phủ, lên trên ít nhất một trong số hai 
mặt vải, ít nhất một chế phẩm để đóng kín các lỗ của vải để làm phẳng bề mặt; 
C) trên mặt vải dệt hoặc vải dự định để in, phủ lớp bột nhão có độ nhớt ít nhất bằng 

7500 mPaãgiây, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 8000 đến 12000 mPaãgiây, và làm khô 
lớp này; bột nhão này là hỗn hợp bao gồm ít nhất một chế phẩm trong nước chứa 35% 

nhựa acrylic (khô) và các thành phần mà ở nhiệt độ khoảng 200°C trong ít hơn một phút 
sẽ khơi mào trạng thái polyme hóa, và ít nhất một chất làm đặc không ion, tốt hơn là 
thuộc loại polyuretan; và 
D) cán láng ở nhiệt độ môi trường xung quanh vải thu được từ bước (C). 
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(11) 60261 
(21) 1-2018-02776 (51) 8 C07D  333/38,  277/56,  307/08, 

A01N  43/06,  43/10,  43/28 
(22) 08.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/065580 08.12.2016 (87) WO2017/116646 06.07.2017 
(30) 62/272,728      30.12.2015       US 

62/353,795      23.06.2016       US 
(71) E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road, P.O. Box 2915 Wilmington, Delaware 19805, 
United States of America 

(72) LAHM, George Philip (US), DEANGELIS, Andrew Jon (US), CAMPBELL, Matthew 
James (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất amit dị vòng có tác dụng diệt giun tròn, chế phẩm 

chứa hợp chất này và phương pháp để phòng trừ giun tròn trú 
ngụ trong đất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có Công thức 1, 1a, 1b và 2,  
 

 
  

trong đó:  
R1, R1a, R1b, R2, R3 và R4 là như được xác định trong Bản mô tả.  
Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có Công thức 1, 1a và 1b, và phương 
pháp để phòng trừ giun tròn ký sinh, phương pháp này bao gồm việc cho giun tròn ký 
sinh hoặc môi trường của nó tiếp xúc với một lượng hữu hiệu về mặt sinh học hợp chất 
hoặc chế phẩm của nó có Công thức 1, 1a, 1b và 2.  
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(72) WANG, Shan (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp đăng ký và xác thực người dùng với thiết bị đeo 

được bằng sinh trắc học và hệ thống truyền thông không 
dây giữa hai hoặc nhiều người 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đăng ký người dùng sử dụng cách xác thực 
sinh trắc học và xác thực định danh của các bên liên quan theo thời gian thực. Phương 
pháp bao gồm bước nhận từ thiết bị điện toán thứ nhất dữ liệu chụp được của thiết bị 
điện toán thứ hai, và đáp ứng với việc nhận dữ liệu chụp được, kết hợp dữ liệu chụp được 
với dữ liệu được ghi trong bộ nhớ để xác định định danh người dùng của thiết bị điện 
toán thứ hai và truyền dẫn tới thiết bị truyền thông thứ nhất thông tin định danh của thiết 
bị điện toán thứ hai, trong đó thiết bị điện toán thứ nhất và thứ hai đó được đăng ký với 
máy chủ. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến hệ thống truyền thông không dây giữa hai 
hoặc nhiều người sử dụng phương pháp xác thực nói trên. 
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1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 1080075, Japan 
(72) MORIOKA, Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin, hệ thống truyền thông và phương 

pháp xử lý thông tin  
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin là thiết bị xử lý thông tin bao gồm: bộ phận 

điều khiển. Bộ phận điều khiển này điều khiển, trong trường hợp thu khung để thiết đặt 
khoảng thời gian bỏ truyền, khoảng thời gian bỏ truyền đối với mỗi trong số các mức 
công suất truyền trên cơ sở khung. Hơn nữa, bộ phận điều khiển thực hiện điều khiển 
việc ghi công suất thu của khung thứ nhất dùng cho việc yêu cầu truyền dữ liệu và công 
suất truyền của khung thứ hai được truyền đáp lại khung thứ nhất, trong khung thứ hai, 
và việc truyền khung thứ hai. Mục đích của sáng chế là để sử dụng một cách hữu hiệu 
các tài nguyên không dây.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm polyme dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyme dạng lỏng chứa: một hoặc nhiều chất lỏng kỵ 
nước có điểm sôi ít nhất là khoảng 100oC; ít nhất là khoảng 39% theo khối lượng của 
một hoặc nhiều (co)polyme acrylamit; một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt nhũ hóa; 
và một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt nghịch chuyển, trong đó, nếu chế phẩm này 
được chuyển hóa trong dung dịch nước, nó tạo ra dung dịch đảo có hệ số lọc bằng cách 
sử dụng bộ lọc 1, 2 micron (FR1.2) là khoảng 1,5 hoặc nhỏ hơn.  
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(72) LILLEY, Kim (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập tới giày dép trong đó được trang bị đế giữa (10) với các dấu hiệu sẽ 
mang lại sự thoải mái cho người đi khi đi bộ. Giày dép bao gồm: đế (1) có đế giữa (10), 
đế giữa có bề mặt chính thứ nhất (11) đối mặt với bàn chân của người đi, bề mặt chính 
thứ hai (12) đối diện bề mặt chính thứ nhất, đế giữa (10) có mép trong (13) tương ứng 
với mặt trong của bàn chân người đi và mép ngoài (14) tương ứng với mặt ngoài của bàn 
chân người đi; và phương tiện cố định dùng để cố định giày dép với bàn chân của người 
đi sao cho bề mặt thứ nhất (11) của đế (1) tiếp xúc với bàn chân, trong đó: đế giữa (10) 
có tạo trong đó các rãnh gần như nằm ngang (20) và rãnh chính gần như theo chiều dọc 
(30a), bằng cách đó chia đế (1) thành hàng của các vùng (50); và rãnh chính (30a) gần 
như song song mép ngoài (14) của đế (1) trên phần lớn chiều dài của đế (1) và xác định 
với các rãnh nằm ngang (20) các vùng (50).   
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bè nổi, lồng và phao nuôi hàu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp nuôi hàu bao gồm lồng có thể xếp chồng 
để giữ hàu, lồng mô đun để giữ hàu, bè nổi để dàn và thu lồng hàu từ một dây dài, và 
các phao được điều chỉnh để khớp nhiều dây dài và từ đó một hoặc nhiều lồng hàu có 
thể móc vào.  

   
                                  Figure. 5 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp bào chế virut có vỏ bọc được bất hoạt, virut có 

vỏ bọc đã được loại lipit thu được bằng phương pháp này và 
vacxin chứa virut có vỏ bọc đã được loại lipit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bào chế virut có vỏ bọc được làm bất hoạt bao gồm: 

trộn dung dịch chứa virut có vỏ bọc với dung dịch metyl β-xyclodextrin (MBCD) thứ 
nhất để thu được hỗn hợp thứ nhất; ủ hỗn hợp thứ nhất trong một khoảng thời gian thứ 
nhất; trộn virut có vỏ bọc từ hỗn hợp thứ nhất với dung dịch MBCD thứ hai để thu được 
hỗn hợp thứ hai; và ủ hỗn hợp thứ hai đó nêu trong một khoảng thời gian thứ hai. Sáng 
chế cũng đề cập đến virut có vỏ bọc được loại lipit thu được bằng phương pháp này và 
vacxin chứa virut có vỏ bọc đó được loại lipit này. 
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị phân phối hỗn hợp nguyên liệu và hệ thống sản xuất 

có thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị phân phối hỗn hợp nguyên liệu (14) có cơ cấu phễu (24) có 

lỗ hở trên (26) để nạp đầy cơ cấu phễu bằng lượng định trước của hỗn hợp và lỗ hở đáy 
(28). Thiết bị phân phối có băng tải (30) để tạo ra đáy của cơ cấu phễu (24) và được 
thiết kế để xả hỗn hợp ra khỏi cơ cấu phễu (24) và vận chuyển hỗn hợp tới đầu mà từ đó 
hỗn hợp rơi vào một khuôn. Thiết bị phân phối khác biệt ở chỗ, băng tải (30) có lưới đỡ 
(32) làm bằng vật liệu chịu được các hơi của các dung môi chẳng hạn styren và được 
vận hành nhờ môtơ điện (34). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới hệ thống sản xuất có 
thiết bị phân phối này.  
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NAKAGAWA, Toshihiko (JP), MORITA, Hirokazu (JP), YAMASAKI, Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất kết dính cho vật liệu dạng lớp, chứa hai thành phần, 

không chứa dung môi, có thể hóa rắn và sản phẩm nhựa được 
hóa rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kết dính cho vật liệu dạng lớp, chứa hai thành phần, không 
chứa dung môi, có thể hóa rắn, chứa thành phần polyisoxyanat và thành phần polyol. 
Thành phần polyisoxyanat chứa dẫn xuất của pentametylen diisoxyanat, dẫn xuất của 
pentametylen diisoxyanat chứa nhóm isoxyanurat và nhóm alophanat, và tỷ lệ hàm 
lượng của các nhóm isoxyanurat là lớn hơn hoặc bằng 60mol và nhỏ hơn hoặc bằng 
99mol, tính theo tổng lượng 100mol của các nhóm isoxyanurat và các nhóm alophanat. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm nhựa được hóa rắn. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và vật ghi để mã hóa và giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bao gồm bước thu được đường ghi hoặc dòng bit của 
hình ảnh đầy đủ bao gồm tập hợp ô bị hạn chế chuyển động; và xây dựng đường ghi 
chứa tập hợp ô hoặc dòng bit tuân theo hình ảnh đầy đủ trên cơ sở tập hợp ô bị hạn chế 
chuyển động hoặc tạo ra các hướng dẫn để xây dựng đường ghi chứa tập hợp ô hoặc 
dòng bit tuân theo hình ảnh đầy đủ trên cơ sở tập hợp ô bị hạn chế chuyển động.  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu hợp kim đồng dùng làm chi tiết 

« tô, chi tiết điện, điện tử và vật liệu được sản xuất theo 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu hợp kim đồng dùng cho chi tiết ô tô 
và chi tiết điện và điện tử bao gồm các bước: (a) nấu chảy các phối liệu và đúc thành 
thỏi từ các phối liệu, trong đó các phối liệu bao gồm niken (Ni) 1-4,0% trọng lượng, 
silic (Si) 0,1-1,0% trọng lượng, thiếc (Sn) 0,1-1,0% trọng lượng, lượng còn lại là đồng 
và tạp chất thường thấy, trong đó tạp chất thường thấy bao gồm một hoặc nhiều kim loại 
chuyển tiếp được lựa chọn từ nhóm bao gồm Ti, Co, Fe, Mn, Cr, Nb, V, Zr và Hf và 
chiếm không quá 1% trọng lượng tổng số; (b) đưa thỏi đúc thu được vào cán nóng; (c) 
đưa sản phẩm thu được vào cán nguội trung gian; (d) đưa sản phẩm thu được nhiệt luyện 
hóa lỏng tốc độ cao nhiệt độ cao; (e) đưa sản phẩm thu được vào cán nguội lần cuối; (f) 
đưa sản phẩm thu được của bước trước hóa bền tiết pha; và (g) đưa sản phẩm được hóa 
bền tiết pha xử lý khử ứng suất. 
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(71) S.D. WARREN COMPANY D/B/A SAPPI NORTH AMERICA   (US) 

255 State Street, Boston, Massachusetts 02109, United States of America  
(72) MURRAY, Robert J.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lưới chống dính, phương pháp sản xuất lưới chống dính, nền và 

phương pháp tạo kết cấu cho lưới chống dính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lưới chống dính để dùng trong đúc sao chép hệ hóa rắn được, lưới 

chống dính này bao gồm nền; và lớp phủ nằm trên ít nhất một mặt của nền, lớp phủ bao 
gồm hiệu ứng bề mặt cần được sao chép khi đúc, trong đó hiệu ứng bề mặt bao gồm kết 
cấu ba chiều kích thước micro hoặc nano thứ nhất và kết cấu ba chiều kích thước macro 
thứ hai. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất lưới chống dính, nền 
và phương pháp tạo kết cấu cho lưới chống dính.  
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(72) TAKABAYASHI, Jumpei  (JP), SEKI, Yasuaki  (JP), MAKINO, Naoyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nền và phương pháp sản xuất nền này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nền bao gồm bản mạch dát mỏng có lớp dẫn điện  được tạo thành 
trong đó; lỗ thông suốt kéo dài xuyên qua bản mạch dát mỏng, lớp mạ lỗ thông suốt (7) 
nối điện với lớp dẫn điện; và miếng kim loại (10) được bố trí bên trong lớp mạ lỗ thông 
suốt (7). Miếng kim loại này (10) có bề mặt bên trên đó các phần lồi (8) tiếp xúc trực 
tiếp với lớp mạ lỗ thông suốt (7) và các phần tách biệt nằm cách xa lớp mạ lỗ thông suốt 
(7) được tạo thành, khoảng không được bao quanh bởi các phần tách biệt (9) và lớp mạ 
lỗ thông suốt (7) được phủ bằng các màng mạ kim loại (13) và phần bên trong của các 
màng mạ (13) được điền đầy bằng chất điền đầy (14).  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
182 
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(72) ISHIDA Takashi  (JP), AKUTSU Shinichi  (JP), SUGINO Motoichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kim khâu y tế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kim khâu y tế với lực của phần đầu trước có mũi nhọn được cải 
thiện, và lực cản giảm trong khi giữ được lỗ đâm nhỏ sau khi xuyên qua mô. Kim khâu 
y tế theo sáng chế được làm từ thép không rỉ bao gồm: bộ phận lưỡi cắt (10); và phần 
thân (20) kéo dài từ bộ phận lưỡi cắt. Bộ phận lưỡi cắt được tạo ra với hình dạng mà 
chiều dày của nó giảm từ phần thân đến mũi nhọn (14), bao gồm: phần lưỡi cắt thứ nhất 
(11) và phần lưỡi cắt thứ hai (12) kéo dài từ phần lưỡi cắt thứ nhất. Phần lưỡi cắt thứ 
nhất bao gồm: hai bề mặt nghiêng thứ nhất (11b) được tạo ra kẹp đỉnh (11a) ở giữa, và 
bề mặt đáy thứ nhất (11c) được kẹp giữa bởi hai bề mặt nghiêng thứ nhất, trong đó các 
lưỡi cắt được tạo ra tại mép cấu thành nên đỉnh và tại các mép mà ở đó bề mặt đáy thứ 
nhất và hai bề mặt nghiêng thứ nhất giao nhau. Phần lưỡi cắt thứ hai bao gồm: hai bề 
mặt nghiêng thứ nhất được tạo ra kẹp đỉnh ở giữa, các bề mặt nghiêng thứ hai (12a) có 
các vành (12b) mà gần như song song với đỉnh, được tạo ra trên hai bề mặt nghiêng thứ 
nhất tương ứng, hoặc ở bên phía đỉnh của các bề mặt nghiêng thứ hai, trong đó góc được 
tạo ra bằng cách kẹp đỉnh ở giữa bởi các bề mặt nghiêng thứ hai là nhỏ hơn so với góc 
được tạo ra bằng cách kẹp đỉnh ở giữa của hai bề mặt nghiêng thứ nhất, và bề mặt đáy 
thứ hai (12c) được kẹp giữa bởi các bề mặt nghiêng thứ hai; trong đó lưỡi cắt (12d) được 
tạo ra tại mép cấu thành đỉnh và tại các mép mà ở đó bề mặt đáy thứ hai và hai bề mặt 
nghiêng thứ hai giao cắt nhau. 
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(72) Mitsuo Inayama  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị và phương pháp trồng cây không đất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trồng cây không đất và phương pháp trồng cây không đất 
có khả năng trồng cây lấy lá, cây lấy quả, v.v., có chất lượng ổn định và có khả năng 
tăng năng suất thu hoạch. Thiết bị trồng cây không đất (1) bao gồm khay trồng (2) và 
tấm trồng cây (3), phần nhô lên (4), màng không thấm nước (5), và màng ưa nước (6). 

ống rễ cây giống (7) được đặt lên phần nhô lên (4) thông qua lỗ trồng (3a) của tấm 
trồng cây (3), dung dịch dinh dưỡng theo đó chảy lên bề mặt đáy (2b) của khay trồng 
(2), và theo đó thực vật phát triển. Không khí (ôxy) được cung cấp cho rễ từ khoảng 
thông gió (8) giữa rãnh thoát nước (2e) và phần nhô lên (4). 
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(72) RINALDI, Gianluca (IT), DEL RIO, Alessandra (IT), FRATARCANGELI, Silvia (IT), 
VOSS, Senta (DE), WEIGANDT, Markus (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng nước chứa kháng thể kháng PD-L1 Avelumab 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể kháng PD-L1 Avelumab. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến lọ chứa dược phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất ván gỗ nhân tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất ván gỗ nhân tạo. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
đến phương pháp sản xuất ván gỗ nhân tạo có độ bền cao, giá thành thấp, thân thiện với 
môi trường. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến ván gỗ nhân tạo có thể thu được bằng các 
phương pháp theo sáng chế bao gồm bước nghiền licnin chứa nguyên liệu thực vật sau 
đó xử lý và đồng nhất hỗn hợp đã nghiền. Sau đó, hỗn hợp này được ép lạnh để thu được 
ván giòn sau đó ép nóng để thu được ván gỗ nhân tạo. 
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(54) Thuốc mỡ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc mỡ chứa một cách ổn định hợp chất oxazol có hoạt tính ức 
chế đặc hiệu đối với phosphodiesteraza kiểu 4 (PDE4) và có công thức (11). Thuốc mỡ 
theo sáng chế có thể được hấp thụ hiệu quả qua da. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Hợp chất axit phenolic và mỹ phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất axit phenolic có hoạt tính làm trắng và chống oxy hóa. 
Hợp chất theo sáng chế là hợp chất có công thức 1 được mô tả trong phần mô tả, chất 
đồng phân của nó và muối của nó. Hợp chất theo sáng chế có hoạt tính ức chế 
tyrosinaza để làm trắng da. Ngoài ra, hợp chất theo sáng chế thích hợp để phòng ngừa 
hoặc điều trị chứng bất thường hoặc bệnh về da do sự oxy hóa gây ra như chứng lão hóa 
da do nó có hoạt tính chống oxy hóa. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ điều hòa biểu hiện polynucleotit đích trong tế bào, thụ 

thể nội bào thể khảm, polypeptit thụ thể thể khảm và 
polypeptit tiếp hợp thể khảm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ điều hòa biểu hiện polynucleotit đích trong tế bào, thụ thể nội 
bào thể khảm, polypeptit thụ thể thể khảm và polypeptit tiếp hợp thể khảm. Hệ điều hòa 
biểu hiện polynucleotit đích trong tế bào theo sáng chế chứa polypeptit thụ thể thể 
khảm, polypeptit tiếp hợp thể khảm, ít nhất một gốc khởi động và gốc phân cắt. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ điều hòa có điều kiện tế bào miễn dịch, tế bào lympho biểu 

hiện hệ này, polypeptit tiếp hợp thể khảm và polypeptit thụ 
thể xuyên màng thể khảm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ điều hòa có điều kiện tế bào miễn dịch; tế bào lympho biểu hiện 
hệ này; polypeptit tiếp hợp thể khảm và polypeptit thụ thể xuyên màng thể khảm. Hệ 
điều hòa có điều kiện tế bào miễn dịch theo sáng chế chứa polypeptit thụ thể thể khảm, 
polypeptit tiếp hợp thể khảm, polypeptit điều hòa gen và gốc phân cắt.  
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động của thiết bị điện tử 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động của thiết bị này để giám 

sát, xác định và điều khiển ứng dụng và bộ phận tiêu thụ năng lượng pin quá mức. Thiết 
bị điện tử giám sát hoạt động của ứng dụng được cài đặt trong thiết bị hoặc hoạt động 
của các bộ phận được lắp trong thiết bị. Thiết bị điện tử kiểm tra lượng năng lượng được 
tiêu thụ cho hoạt động của ứng dụng hoặc hoạt động của bộ phận tại các khoảng thời 
gian theo chu kỳ, dựa trên lượng năng lượng kiểm tra được, xác định có hoạt động của 
ứng dụng hoặc hoạt động của bộ phận là hoạt động không bình thường không. Nếu hoạt 
động của ứng dụng hoặc hoạt động của bộ phận là hoạt động không bình thường, thì 
thiết bị điện tử xác định điều khoản tương ứng với hoạt động không bình thường và dựa 
trên điều khoản được xác định, điều khiển hoạt động của ứng dụng hoặc hoạt động của 
bộ phận để loại bỏ hoạt động không bình thường.  
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(11) 60283 
(21) 1-2018-03013 (51) 7 H01L  21/336,  21/8238,  27/092,  

29/786,  51/05,  51/30,  51/40 
(22) 19.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/001777    19.01.2017 (87) WO2017/130836 03.08.2017 
(30) 2016-011239    25.01.2016               JP 

2016-011240    25.01.2016               JP 
2016-239049    09.12.2016               JP 

(71) TORAY INDUSTRIES, INC.   (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan  

(72) SHIMIZU, Hiroji  (JP), MURASE, Seiichiro  (JP), SAKlI, Daisuke  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bán dẫn loại n, thiết bị bán dẫn dạng bù và phương 

pháp sản xuất thiết bị này và thiết bị liên lạc không dây 
trong đó thiết bị bán dẫn này được sử dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bán dẫn bù ưu việt sử dụng quy trình đơn giản. Thiết bị bán 
dẫn điều khiển loại n bao gồm nền; và điện cực nguồn, điện cực máng, điện cực cửa, lớp 
cách điện cửa, và lớp bán dẫn trên nền; và bao gồm lớp cách điện thứ hai ở phía đối diện 
của lớp bán dẫn từ lớp cách điện cửa; trong đó lớp cách điện thứ hai chứa hợp chất hữu 
cơ chứa liên kết giữa nguyên tử cacbon và nguyên tử nitơ; và trong đó lớp bán dẫn chứa 
phức hợp ống nano cacbon có polyme liên hợp được gắn vào ít nhất một phần bề mặt 
của nó.  

  
 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
192 

(11) 60284 
(21) 1-2018-03018 (51) 8 B60C  9/00,  15/04 

(22) 12.01.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/TR2016/050011 12.01.2016 (87) 2017/123167 20.07.2017 
(71) KORDSA TEKNIK TEKSTIL ANONIM SIRKETI  (TR) 

Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 Izmit/Kocaeli, Turkey 
(72) FIDAN, Mehmet Sadettin (TR), AKSOY, Kursat (TR), GULBEYCAN, Neslihan (TR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tanh của lốp hơi có bố toả tròn 

 (57)     Sáng chế đề cập đến tanh của lốp hơi có bố toả tròn bao gồm các lõi hỗn hợp làm bằng 
các sợi cacbon và các sợi hữu cơ có mô đun thấp, nó cho phép dễ lắp lốp vào vành. Việc 
tạo kết cấu tanh nhẹ gồm các lõi hỗn hợp trong nền cao su hoặc polyme cho phép có thể 
làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.  
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(11) 60285 
(21) 1-2018-03021 (51) 8 C04B  11/00,  28/14 

(22) 14.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/GB2016/053930    14.12.2016 (87) WO2017/109459 29.06.2017 
(30) 1522664.0         22.12.2015      GB 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO SAS  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, France 
(72) Richard MORLAT (FR), James FLETCHER (GB), Radomir KAMLER (CZ) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tấm có lõi nền thạch cao, phương pháp sản xuất liên tục tấm 

nền thạch cao và vữa xi măng dùng cho phương pháp sản xuất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm nền thạch cao một cách liên tục, phương 
pháp này bao gồm các bước: tạo ra hỗn hợp bao gồm vữa stuco, tinh bột di động không 
được gelatin hóa sơ bộ, sợi thủy tinh, chất hóa lỏng và nước; đúc hỗn hợp thu được 
thành dải liên tục; duy trì dải thu được trong điều kiện đủ để làm cho vữa stuco tạo ra 
nền thạch cao bị khóa liên động; cắt dải thu được để tạo ra một hoặc nhiều tiền tấm ướt; 
và làm khô tiền tấm ướt thu được để tạo ra một hoặc nhiều tấm nền thạch cao. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vữa xi măng dùng cho phương pháp nêu trên và tấm 
có lõi nền thạch cao chứa thạch cao, tinh bột di động không được gelatin hóa sơ bộ với 
lượng ít nhất là 3% trọng lượng thạch cao và sợi thủy tinh với lượng ít nhất là 1% trọng 
lượng thạch cao. 
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(11) 60286 
(21) 1-2018-03022 (51) 8 F25D  23/02 

(22) 25.01.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/051981            25.01.2016 (87) WO2017/130270 A1 03.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2018 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) NISHIOKA, Takamasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh (100) bao gồm: thành ngăn (10) để ngăn khoảng trống bên 
trong bộ phận thân tủ (5); bộ phận lắp (52a) được lắp vào mặt đáy (10a) của bề mặt 
thành dưới của thành ngăn (10); và chi tiết bịt kín (52) bao gồm bộ phận chặn (52b) để 

chặn luồng không khí đi vào khoảng trống chứa (20) được giới hạn bằng thành ngăn 
(10). Phần mép dưới (52c) của bộ phận lắp (52a) được bố trí cao hơn phần mép dưới 
(10b, 42a) của thành ngăn (10), khi nhìn từ phía trước. Mặt đáy (10a) của bề mặt thành 
dưới của thành ngăn (10) được tạo thành là bề mặt thành hình dạng nấc mà trên đó từng 
phần mặt đáy trong số các phần mặt đáy (42a, 42b, 42c) kéo dài từ hướng của mặt trước 
về phía hướng của mặt sau và các phần mặt bên (42d, 42c) mà từng phần mặt bên này 
kéo dài theo hướng trên và dưới được tạo ra xen kẽ. Bộ phận đỡ (54) kéo dài từ một 
trong số các phần mặt bên (42d) dọc theo một trong số các phần mặt đáy (42a) và đỡ 
phần đầu xa (52c) của bộ phận lắp (52a) được bố trí ở cạnh mặt trước bằng cách kẹp 
phần đầu xa (52f) từ bên dưới; và bộ phận bắt chặt (55) được bố trí cao hơn bộ phận đỡ 
(54) và bắt chặt phần đầu xa (52c) của bộ phận lắp (52a) được bố trí ở cạnh mặt sau.  
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(11) 60287 
(21) 1-2018-03024 (51) 8 D06M  15/643, B60R  21/235, D03D  

1/02, D06M  101/16 
(22) 08.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/086525  08.12.2016 (87) WO2017/104529 A1 22.06.2017 
(30) 2015-244913      16.12.2015       JP 
(71) TOYOBO CO., LTD.  (JP) 

2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 
(72) AKECHI Tsutomu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vải tráng mặt cho túi khí và phương pháp sản xuất vải này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải tráng mặt cho các túi khí mà thể hiện sự thay đổi nhỏ về tính 
thấm không khí của vải theo chiều rộng, và phương pháp sản xuất vải tráng mặt cho các 
túi khí có khả năng làm giảm sự thay đổi về tính thấm không khí. Vải tráng mặt cho các 
túi khí bao gồm vải dệt làm bằng các sợi xơ tổng hợp và có nhựa đàn hồi được phủ lên 
một bề mặt của vải, vải tráng mặt có tính thấm không khí theo chiều rộng của vải tráng 
mặt sao cho giá trị lớn nhất của tính thấm không khí là gấp 1,5 lần giá trị trung bình 
hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 60288 
(21) 1-2018-03039 (51) 7 C07D  401/14,  413/14,  401/10,  

401/12,  405/12,  239/42,  413/12, 
A61K  31/4433, A61P  35/00,  37/00 

(22) 15.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/067022 15.12.2016 (87) WO2017/106556 22.06.2017 
(30) 62/268,846      17.12.2015      US 

62/425,396      22.11.2016      US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.   (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of America  
(72) DU, Zhimin  (CA), DORNAN, David  (US), GUERRERO, Juan A.  (US), KAPLAN, 

Joshua A.  (US), KNOX, John E.  (US), NADUTHAMBI, Devan  (IN), PHILLIPS, 
Barton W.  (US), STINSON, Susanna Y.  (US), VENKATARAMANI, Chandrasekar  
(US), WANG, Peiyuan  (US), WATKINS, William J.  (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế kinaza liên kết với TANK và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) sau đây : 

 

 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(21) 1-2018-03042 (51) 8 B25J  11/00, B25B  7/12, B25F  1/02, 

B25J  1/00, H02G  1/02 
(22) 12.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/000897           12.01.2017 (87) WO2017/122753 20.07.2017 
(30) 2016-003737           12.01.2016       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2018 
(71) 1. CHUDENKO CORPORATION  (JP) 

6-12, Koamicho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-0855, Japan 
2. NAGAKI SEIKI CO., LTD.  (JP) 
4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, Osaka 574-0045, Japan 

(72) Koji NAKAMURA (JP), Yasuki OKINAKA (JP), Hiroaki MIYASAKO (JP), Tomoya 
YAMAMOTO (JP) 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Kết cấu khớp nối đầu dụng cụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu khớp nối đầu dụng cụ trong đó ngay cả với tay cầm thao tác 
tầm xa được tạo bởi nhiều tay cầm thao tác, đầu dụng cụ có thể được thay thế nhanh 
chóng với độ tin cậy và sự cách điện có thể duy trì tốt nhờ kết cấu đơn giản. Kết cấu 
khớp nối đầu dụng cụ (1) bao gồm đầu nối (20) tại đầu công tác của tay cầm thao tác 
tầm xa (12) và chốt trụ (7) của đầu dụng cụ (2). Chốt trụ (7) có rãnh hình khuyên (7a) 
và trụ bắt khớp (7b). Đầu nối (20) bao gồm khớp nối chốt trụ (22) trên phía công tác và 
phần hình ống (30) trên phía tay cầm. Các bi khóa (26a) lắp chìm trong phần hốc chứa 
(26) của khớp nối chốt trụ (22) bị ép theo hướng giảm đường kính bởi phần lồi bên trong 
(28b) của phần ống bọc (28) được lắp bên ngoài. Các bi khóa (26a) được lắp khớp trong 
rãnh hình khuyên (7a) để khóa trạng thái liên kết. Phần gài (18a) được lồng bên trong 
tay cầm thao tác tầm xa (12) với phần vành tỳ (18b) của cữ chặn (18) giữ trên mép mở. 
Phần hình ống (30) được bố trí để bao kín một phần tay cầm thao tác tầm xa (12) và 
phần vành tỳ (18b). 
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(11) 60290 
(21) 1-2018-03045 (51) 7 F26B  17/32 

(22) 20.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/TH2016/000100  20.12.2016 (87) WO/2017/111710 29.06.2017 
(30) 1501007712       22.12.2015      TH 
(71) K.S. PREMIER PRODUCTS CO., LTD   (TH) 

4/5 Moo 8 Phai Tam Nong Khae Saraburi 18140, Thailand  
(72) KOSONSITTIWIT, Phakorn  (TH), KEAWLUAN, Sommas  (TH), NAKSUK, Paisal  

(TH), KOSONSITTIWIT, Thanakrit  (TH), CHAISIRINlRUN, Kriangkrai  (TH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Máy sấy kiểu quay có nhiều khoang sấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy sấy kiểu quay có nhiều khoang sấy được phát triển và cải tiến 
để sấy các vật liệu như lát sắn, gạo, ngô, các sản phẩm thu hoạch khác nhau, nhãn, phân 
bón, vật liệu sinh khối và công nghiệp khai khoáng với hiệu quả sấy tốt hơn.  
Máy sấy kiểu quay có nhiều khoang sấy theo sáng chế bao gồm khung chính, cụm dẫn 
động được lắp đặt trên khung chính, trong đó cụm dẫn động bao gồm động cơ và nhiều 
con lăn, cụm khoang sấy có bộ phận đưa vào vật liệu ẩm tại một đầu và bộ phận đưa ra 
vật liệu được sấy khô tại một đầu khác, trong đó bộ phận đưa vào vật liệu ẩm và bộ phận 
đưa ra vật liệu được sấy khô được lắp đặt trên các con lăn của cụm dẫn động, cụm đầu 
vào vật liệu ẩm chụp nắp vào bộ phận đưa vào vật liệu ẩm và được lắp đặt trên khung 
chính, cụm đầu ra vật liệu được sấy khô chụp nắp vào bộ phận đưa ra vật liệu được sấy 
khô và được lắp đặt trên khung chính và vỏ bao quanh cụm khoang sấy và được lắp đặt 
trên khung chính, khác biệt ở chỗ, cụm khoang sấy bao gồm nhiều khoang sấy được tạo 
ra từ lõi theo hướng trục, các thành phần chia nhiều khoang sấy được lắp đặt xung 
quanh lõi theo hướng trục và các thành bao quanh nhiều khoang sấy được cố định với 
các thành phần chia nhiều khoang sấy, trong đó nhiều cụm điều khiển dòng vật liệu 
được tạo ra trong mỗi khoang trong số nhiều khoang sấy. 
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(22) 16.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/081398 16.12.2016 (87) WO2017/103085 22.06.2017 
(30) 15201290.2      18.12.2015      EP 
(71) INVENTIO AG  (CH) 

Seestrasse 55, 6052 Hergiswil, Switzerland 
(72) THOEBEL, Jan-Karsten (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống thang máy có điều khiển gọi đến và phương pháp vận 

hành hệ thống thang máy này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống thang máy có điều khiển gọi đến và có thiết bị để hiển thị 

dữ liệu ảnh trong khu vực của hệ thống thang máy, và tới phương pháp dùng để vận 
hành hệ thống thang máy có điều khiển gọi đến này. Sáng chế đề cập tới hệ thống thang 
máy (10) có điều khiển gọi đến và có hệ thống hiển thị (18) bao gồm ít nhất thiết bị (20) 
để hiển thị dữ liệu ảnh trong dạng phép chiếu (38) trong khu vực của hệ thống thang 
máy (10), và phương pháp dùng để vận hành hệ thống thang máy nhờ đó phép chiếu 
tương ứng (38) của ít nhất một thiết bị (20) có thể được tác động bằng cách lựa chọn 
tầng đến như một phần của điều khiển gọi đến và được tác động/xác định trước trong 
quá trình thực hiện phương pháp này.  
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(11) 60292 
(21) 1-2018-03083 (51) 8 G02B  6/36 

(22) 13.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/087110           13.12.2016 (87) WO2017/130589 03.08.2017 
(30) 2016-015367           29.01.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.07.2018 
(71) FUJIKURA LTD.  (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, Tokyo 1358512 (JP) 
(72) OTOMITSU, Takahito (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đầu nối quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối quang bao gồm: vỏ chứa đầu bịt chi tiết gắn mà gắn vỏ vào 
bảng theo cách di chuyển được theo hướng vuông góc với hướng lắp và tháo đầu nối; và 
chi tiết đàn hồi được bố trí giữa chi tiết gắn và vỏ. Vỏ được giữ trong chi tiết gắn qua chi 
tiết đàn hồi, với khoảng cách được đảm bảo giữa bề mặt ngoại biên của vỏ và chi tiết 
gắn.  
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(11) 60293 
(21) 1-2018-03086 (51) 8 H04L  27/26, H04W  72/04 

(22) 08.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/086556   08.12.2016 (87) WO2017/134927 A1 10.08.2017 
(30) 2016-020934      05.02.2016       JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, CA 90503, U.S.A. 
(72) YAMAMOTO Tetsuya (JP), HORIUCHI Ayako (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối và phương pháp truyền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối và phương pháp truyền. Thiết bị đầu cuối bao gồm 
bộ phận nhắc lại (212) thực hiện việc nhắc lại để ánh xạ tín hiệu dữ liệu và tín hiệu tham 
chiếu giải điều biến (DMRS) nhắc lại nhiều lần ở mức ký hiệu trên các khung phụ. Bộ 
phận cấp phát tín hiệu (213) ánh xạ, trong các khung phụ, DMRS được nhắc lại tới các 
ký hiệu khác với các ký hiệu tương ứng với ứng viên tài nguyên SRS, mà là ứng viên cho 
tài nguyên mà tín hiệu tham chiếu thăm dò (SRS) được sử dụng để đo chất lượng tín 
hiệu thu được đường lên được ánh xạ. Bộ phận truyền (216) truyền tín hiệu đường lên 
(PUSCH) bao gồm DMRS và tín hiệu dữ liệu trên các khung phụ.  
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(11) 60294 
(21) 1-2018-03096 (51) 7 B60H  1/00, F28D  20/02, F01P  

3/20, F02N  19/10, F01M  5/00 
(22) 16.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/081416 16.12.2016 (87) WO2017/108608 29.06.2017 
(30) 1522732.5      23.12.2015      GB 
(71) CASTROL LIMITED   (GB) 

Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR, United 
Kingdom  

(72) LAKE, Timothy Hugh  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ trao đổi nhiệt dùng cho thiết bị và cụm thiết bị hoặc thiết 

bị bao gồm bộ trao đổi nhiệt này 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ trao đổi nhiệt dùng cho thiết bị, và cụm thiết bị hoặc thiết bị bao 

gồm bộ trao đổi nhiệt. Bộ trao đổi nhiệt này có: ít nhất một vật liệu thay đổi pha; và ít 
nhất một mặt phân cách trao đổi nhiệt để trao đổi nhiệt giữa vật liệu thay đổi pha và chất 
lưu chảy qua bên trong, vào trong và/hoặc từ thùng chứa chất lưu có thể thay thế được 
dùng cho thiết bị, thùng chứa chất lưu có thể thay thế được này có ít nhất một lỗ thông 
chất lưu được làm thích hợp để ghép nối với hệ thống tuần hoàn chất lưu của thiết bị  khi 
thùng đựng có thể thay thế được này được ghép nối với đế.  
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(11) 60295 
(21) 1-2018-03099 (51) 7 G06F  1/16 

(22) 23.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2016/015197 23.12.2016 (87) WO2017/119650 13.07.2017 
(30) 10-2016-0000676      04.01.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) Iksang KlM  (KR), Bumsoo PARK  (KR), Hyunjune YANG (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử có chức năng tạo giá đỡ 

  (57)     Thiết bị điện tử được đề xuất bao gồm thiết bị điện tử thứ nhất, nắp ngoài bao gồm phần 
thứ nhất mà thiết bị điện tử thứ nhất được lắp trên đó và phần thứ hai gấp lại được một 
hoặc nhiều lần để đỡ thiết bị điện tử thứ hai ở trạng thái nghiêng, và thanh chống được 
bố trí trên mặt trước của thiết bị điện tử thứ nhất, được nối với thiết bị điện tử thứ hai 
được đặt nghiêng, và được cấu tạo để đỡ thiết bị điện tử thứ hai được đặt nghiêng.  
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(11) 60296 
(21) 1-2018-03103 (51) 8 C04B  26/28, B32B  5/02,  5/24,  

7/12,  19/06, E04B  9/00,  9/04, C03B  
37/04 

(22) 28.04.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/029653 28.04.2016 (87) WO2017/123270 20.07.2017 
(30) 14/995,213      14.01.2016      US 

15/139,357      27.04.2016      US 
(71) USG INTERIORS, LLC  (US) 

550 West Adams Street, #189, Chicago, IL 60661-3676, United States of America 
(72) FRANK, William, A. (US), LANGDON, Matthew, T. (US), LUAN, Wenqi (US), 

BROWN, Martin, W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm nền bện ướt dùng cho gạch cách âm, gạch cách âm có 

chiều dày nhỏ và gạch cách âm có đặc tính cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm nền bện ướt dùng cho gạch cách âm được tạo ra chủ yếu từ sợi 

khoáng và chất kết dính gồm tinh bột và/hoặc latec, sợi khoáng này được tạo ra từ xỉ và 
đá tự nhiên với lượng lớn hơn 6% trọng lượng. Sợi khoáng này có đường kính trung bình 

nằm trong khoảng từ 4,5µm đến 8,3µm. Tấm nền thu được có mật độ nằm trong khoảng 
từ 11,41b/ft3 (182,61kg/m3) đến 14,21b/ft3 (227,46kg/m3). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến gạch cách âm có chiều dày nhỏ và gạch cách âm có 
đặc tính cao. 
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(11) 60297 
(21) 1-2018-03110 (51) 7 B29C  44/44,  33/00,  35/08 

(22) 18.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/050943       18.01.2017 (87) WO2017/125412 A1 27.07.2017 
(30) 10 2016 100 690.4            18.01.2016     DE 

20 2016 104 341.7            05.08.2016     DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2018 
(71) KURTZ GMBH   (DE) 

FrankenstraBe 2, 97892 Kreuzwertheim, Germany  
(72) Victor Romanov  (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt bọt xốp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt bọt xốp mà chủ yếu được tạo ra từ vật 
liệu polyme có thể giãn nở được trong buồng đúc (14) của thiết bị đúc (3). Phương pháp 
sản xuất hạt bọt xốp này bao gồm bước làm nóng chảy hạt tạo bọt xốp bằng cách gia 
nhiệt, trong đó việc gia nhiệt hạt tạo bọt xốp này được thực hiện nhờ bức xạ điện từ, 

trong đó hạt tạo bọt xốp này được gia nhiệt đến nhiệt độ tối thiểu là 160°C, trong đó 
trước tiên hạt tạo bọt xốp này được gia nhiệt sơ bộ đến nhiệt độ định trước, và sau đó 
được gia nhiệt đến nhiệt độ tối thiểu này. Việc gia nhiệt này được thực hiện chủ yếu là 
do sự hấp thụ trực tiếp năng lượng bức xạ điện từ để làm tăng nhiệt độ. 
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(11) 60298 
(21) 1-2018-03121 (51) 7 C07D  519/00,  493/08, C07K  16/26 

(22) 21.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/068125 21.12.2016 (87) WO2017/112815 29.06.2017 
(30) 62/387,246      23.12.2015      US 

62/297,494      19.02.2016      US 
(71) PRESlDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE   (US) 

17 Quincy St, Cambridge, MA 02138, United States of America  
(72) SHAIR, Matthew, D.  (US), PELlSH, Henry, Efrem  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất tương tự cortistatin và dược phẩm chứa chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất tương tự cortistatin có hoạt tính tốt để dùng in vivo cho vật 
chủ, bao gồm con người, khi cần. Chất theo sáng chế có dược động học tốt, độc tính 
thấp, hoạt tính hERG từ thấp đến trung bình, và/hoặc tính chất dược lý khác mà khiến 
chúng nổi bật giữa các lớp coritstatin làm ứng viên tốt hơn để dùng cho người. 
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(11) 60299 
(21) 1-2018-03122 (51) 7 A47B  47/00, F16B  5/00,  12/12,  

12/26 
(22) 25.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/SE2017/050067 25.01.2017 (87) WO2017/131574 A1 03.08.2017 
(30) 1650089-4      26.01.2016       SE 
(71) VALINGE INNOVATION AB   (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 VlKEN, Sweden  
(72) Christian BOO  (SE), Peter DERELOV  (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ tấm bao gồm thiết bị khóa cơ khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ tấm bao gồm tấm thứ nhất (2) có mặt phẳng chính thứ nhất và 
tấm thứ hai (4) có mặt phẳng chính thứ hai. Tấm thứ nhất và tấm thứ hai được trang bị 
một thiết bị khoá cơ khí để khóa cạnh thứ nhất của tấm thứ nhất (2) với cạnh thứ hai của 
tấm thứ hai (4) tại mặt phẳng nối (J), trong đó mặt phẳng chính thứ nhất gần như vuông 
góc với mặt phẳng chính thứ hai và mặt phẳng nối kéo dài giữa mặt phẳng chính thứ 
nhất và mặt phẳng chính thứ hai. Cạnh thứ nhất bao gồm lưỡi cạnh (22) kéo dài từ mặt 
phẳng nối. Cạnh thứ hai bao gồm rãnh cạnh (21) tại mặt phẳng nối. Lưỡi cạnh được tạo 
kết cấu để kết hợp với rãnh cạnh để khóa các cạnh thứ nhất và thứ hai với nhau theo 
hướng thứ nhất (D1) vuông góc với mặt phẳng chính thứ nhất. Lưỡi cạnh (22) bao gồm 
rãnh lưỡi (10). Rãnh cạnh (2l) bao gồm lưỡi dễ uốn (30) được bố trí trong rãnh gài (20). 
Lưỡi dễ uốn nêu trên được tạo kết cấu để kết hợp với rãnh lưỡi (10) để khóa các cạnh 
thứ nhất và thứ hai với nhau theo hướng thứ hai (D2) vuông góc với mặt phẳng chính thứ 
hai. Thiết bị khoá cơ khí bao gồm khoảng trống thứ nhất (46) giữa lưỡi cạnh (22) và 
rãnh cạnh (21) tại miệng của rãnh cạnh (21) và tại mặt phẳng nối ở vị trí khóa của các 
cạnh thứ nhất và thứ hai.  
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(11) 60300 
(21) 1-2018-03131 (51) 7 A01G  7/00 

(22) 27.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/003057      27.01.2017 (87) WO2017/131207 03.08.2017 
(30) 2016-015203      29.01.2016       JP 
(71) KOWA COMPANY, LTD.   (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4608625, Japan  
(72) MIZUKUSA Yutaka  (JP), KOIKE Isao  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trồng cây và phương pháp trồng cây sử dụng thiết bị 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trồng cây (1) được cấu hình để chiếu sáng thích hợp cho 

cây. Thiết bị trồng cây (1) có máy ảnh (4) và bộ phận phân tích độ rộng sinh trưởng (5) 
phân tích độ rộng sinh trưởng của cây (V); và bộ cảm biến độ cao (6) nhận biết độ cao 
sinh trưởng của cây (V). Dựa trên kết quả phân tích và nhận biết từ các bộ phận này, bộ 
phận điều khiển ánh sáng (8) điều chỉnh thiết bị chiếu sáng (7) để điều chỉnh lượng ánh 
sáng chiếu thích hợp. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp trồng cây sử dụng thiết bị này. 
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(11) 60301 
(21) 1-2018-03139 (51) 8 B29C  33/36,  33/30 

(22) 24.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/MY2017/050004       24.01.2017 (87) WO/2017/131508 03.08.2017 
(30) PI 2016700291            27.01.2016     MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2018 
(71) KOSSAN SDN. BHD.  (MY) 

82-F, Jalan Pulasan, 41000 Klang, Selangor, Malaysia 
(72) ROHR, Hans Peter (MY) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Cơ cấu khóa đầu giữ khuôn đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu khóa đầu giữ khuôn đúc (100) sử dụng trong công nghiệp 
sản xuất sản phẩm cao su nhúng. Theo đó, cơ cấu khóa đầu giữ khuôn đúc (100) bao 
gồm: a) trục (110) lắp nối phối hợp hoạt động với đầu giữ (120); b) chi tiết cam (130) có 
cam chủ động (130a) và cam bị động (130b) để thực hiện các thao tác khóa và mở khóa; 
c) các chi tiết đẩy chủ động (140) và bị động (150) phối hợp hoạt động với cam chủ 
động (130a) và cam bị động (130b) để đầy khuôn đúc (300) bắt khớp chặt với khoang 
giữ (121) của đầu giữ (120); d) tấm hãm (160) được bố trí liền kề với phần khóa (132a) 
của cam chủ động (130a); trong đó mỗi cam chủ động (130a) và cam bị động (130b) có 
đường biên dạng cam (131a, 131b) định trước, sao cho chúng có thể phối hợp chuyển 
động qua lại theo vị trí khóa và mở khóa; và trong đó các chi tiết đẩy chủ động (140) và 
bị động (150) cho phép cung cấp các lực đối nhau để đẩy chi tiết cam (130), sao cho cho 
phép cam chủ động (130a) và cam bị động (130b) để di chuyển dọc theo các đường biên 
dạng cam (131a, 131b) định trước khi chuyển động quay được sử dụng để thực hiện các 
thao tác khóa và mở khóa.  
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(11) 60302 
(21) 1-2018-03140 (51) 8 B29C  41/14,  41/34 

(22) 24.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/MY2017/050005       24.01.2017 (87) WO/2017/131509 03.08.2017 
(30) PI 2016700291            27.01.2016     MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2018 
(71) KOSSAN SDN. BHD.  (MY) 

82-F, Jalan Pulasan, 41000 Klang, Selangor, Malaysia 
(72) ROHR, Hans Peter (MY) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Cơ cấu khóa đầu giữ khuôn đúc 

  (57)     Sáng chế nói chung đề cập đến cơ cấu khóa đầu giữ khuôn đúc cải tiến (100a) để sử 
dụng trong ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su nhúng. Theo đó, cơ cấu khóa 
đầu giữ khuôn đúc cải tiến (100a) bao gồm: a) trục (100) lắp nối theo cách phối hợp 
hoạt động với đầu giữ (120); b) phương tiện dẫn hướng (115) hoạt động phối hợp với chi 
tiết cam (130) và các chi tiết đẩy chủ động (140) và bị động (150); c) tấm hãm (160); 
trong đó phương tiện dẫn hướng (115) được tạo thích ứng để được phối hợp hoạt động 
với các cam chủ động (130a) và bị động (130b) của chi tiết cam (130) và kết hợp với các 
chi tiết đẩy chủ động (140) và bị động (150) sao cho cho phép khuôn đúc (300) được lắp 
chắc chắn trong khoang giữ (121) của đầu giữ (120) ở vị trí khóa hoặc được tháo ra dễ 
dàng khỏi khoang giữ (121) của đầu giữ (120) ở vị trí mở khóa.  
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(11) 60303 
(21) 1-2018-03148 (51) 8 A01N  65/08, B08B  9/027, C07H  

15/256 
(22) 19.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/067514 19.12.2016 (87) WO2017/116799 06.07.2017 
(30) 14/981,103      28.12.2015      US 
(71) WISEARTH IP, INC.  (US) 

P.O. Box 20834, Lehigh Valley, PA 18002-0834, United States of America 
(72) Rod, S. BRADBURY (US), Robert, Michael LOCKERD Sr. (đã mất) (US), Deborah. 

A. CHADBOURNE (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp xử lý môi trường bị phá hoại bởi động vật thân 

mềm, phương pháp xử lý môi trường để xử lý nhiễm ốc và 
phương pháp xử lý cánh đồng có xu hướng bị ngập trong vùng 
nước để xử lý nhiễm ốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý môi trường bị phá hoại bởi các động vật thân 
mềm, phương pháp xử lý môi trường để xử lý nhiễm ốc và phương pháp xử lý cánh đồng 
có xu hướng bị ngập trong vùng nước để xử lý nhiễm ốc. Phương pháp xử lý môi trường 
(trong nước hoặc trên đất) để xử lý sự phá hoại các động vật thân mềm bao gồm các 
bước: chọn lượng chế phẩm (thể rắn hoặc lỏng) chứa saponin; và phân phối chế phẩm 
này trong môi trường bị phá hoại bởi các động vật thân mềm. Khi môi trường là đất, 
phương pháp có thể bao gồm các bước: phân phối chế phẩm trên đất, làm ngập đất, ví dụ 
bằng cách có chủ ý hoặc bằng các cơn mưa theo mùa, để giải phóng saponin mà phân 
tán trong nước để nhờ đó tạo ra nồng độ saponin trong nước trong khoảng thời gian hữu 
hiệu để xử lý các động vật thân mềm. Khi môi trường là nước, chế phẩm có thể được 
phân phối vào trong nước để làm cho nồng độ saponin trong khoảng thời gian hữu hiệu 
để xử lý các động vật thân mềm.  
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(11) 60304 
(21) 1-2018-03150 (51) 8 D04H  1/559 

(22) 24.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/084842            24.11.2016 (87) WO2017/115590 06.07.2017 
(30) 2015-257471            28.12.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2018 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) KIMURA, Akihiro (JP), DETANI, Ko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vải không dệt phân lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt phân lớp (1) bao gồm lớp bên ngoài thứ nhất (11), 
lớp bên ngoài thứ hai (12) nằm ở phía ngược lại với lớp bên ngoài thứ nhất (11), và lớp 
trung gian (13) nằm giữa lớp bên ngoài thứ nhất (11) và lớp bên ngoài thứ hai (12); 
trong đó mỗi lớp bên ngoài thứ nhất (11) và lớp bên ngoài thứ hai (12) chứa sợi ưa nước 
và sợi kỵ nước nhưng không chứa sợi liên kết bằng nóng chảy; lớp trung gian (13) chứa 
bột giấy và sợi liên kết bằng nóng chảy, lượng sợi liên kết bằng nóng chảy là 20% khối 
lượng hoặc nhiều hơn nhưng ít hơn 80% khối lượng, tính trên tổng khối lượng của lớp 
trung gian (13), và lớp trung gian (13) chứa các phần nơi mà các sợi liên kết bằng nóng 
chảy đó liên kết với nhau. Vải không dệt phân lớp (1) không chỉ tốt khi xét đến khả 
năng giữ chất lỏng chứa nước trong đó trước khi sử dụng mà còn tốt khi xét đến khả 
năng giải phóng dần dần chất lỏng chứa nước đã được giữ. 
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(11) 60305 
(21) 1-2018-03160 (51) 8 A46B  9/04, A61C  17/02,  15/00 

(62) 1-2016-00017   
(22) 14.04.2015 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2015/003624       14.04.2015 (87) WO2016/035961 10.03.2016 
(30) 10-2014-0116309            02.09.2014      KR 

10-2014-0161064            18.11.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2016 
(75) LEE, SANG GEUN  (KR) 

112-47, Hoedeok-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do, 12766, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bàn chải đánh kẽ răng cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn chải đánh khe răng mang đi được (A) có cấu trúc đơn giản, có 
khả năng sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, nhờ đó cho phép khách hàng sử dụng với 
giá thành thấp, thúc đẩy sức khỏe răng miệng của công dân. 
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(11) 60306 
(21) 1-2018-03162 (51) 8 A61K  38/18, A23L  33/18 

(22) 21.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/NZ2016/050203 21.12.2016 (87) WO2017/111618 29.06.2017 
(30) 62/270,955      22.12.2015      US 
(71) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  (NZ) 

C/- Simpson Grierson Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, New Zealand 
(72) CLARKE, Andrew John (NZ), TRIVEDI, Malav Suchin (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm công thức dùng cho trẻ nhỏ chứa peptit của sữa mẹ 

và phương pháp điều chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm công thức dùng cho trẻ nhỏ chứa một hoặc nhiều peptit 

beta-casomorphin của người hoặc các tiền chất protein của chúng và phương  pháp điều 
chế chế phẩm này. 

   
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
215 

(11) 60307 
(21) 1-2018-03185 (51) 7 A47B  47/00, F16B  5/00,  12/26 

(22) 09.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/SE2017/050125 09.02.2017 (87) WO2017/138875 A1 17.08.2017 
(30) 1650158-7      09.02.2016      SE 
(71) VALINGE INNOVATION AB   (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden  
(72) Christian BOO  (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ chi tiết dạng tấm và phương pháp lắp ghép bộ chi tiết dạng 

tấm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chi tiết dạng tấm bao gồm chi tiết dạng tấm thứ nhất (1), chi tiết 

dạng tấm thứ hai (2), và chi tiết dạng tấm thứ ba (3). Chi tiết dạng tấm thứ nhất (1) bao 
gồm ít nhất một rãnh (6a, 6b) kéo dài qua chi tiết dạng tấm thứ nhất (1) từ mặt bên thứ 
nhất (4) tới mặt bên thứ hai (5). Chi tiết dạng tấm thứ hai (2) bao gồm phần được tạo 
biên dạng thứ nhất (9), phần này được tạo kết cấu để kéo dài vào trong rãnh (6a, 6b) từ 
mặt bên thứ nhất (4) của chi tiết dạng tấm thứ nhất (1). Chi tiết dạng tấm thứ ba (3) bao 
gồm phần được tạo biên dạng thứ hai (10), phần này được tạo kết cấu để kéo dài vào 
trong rãnh (6a, 6b) từ mặt bên thứ hai (5) của chi tiết dạng tấm thứ nhất (1) và để ăn 
khớp khoá với phần được tạo biên dạng thứ nhất (9). Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp lắp ghép bộ chi tiết dạng tấm này trong đó chi tiết dạng tấm thứ ba được di chuyển 
vào ăn khớp khoá với các chi tiết dạng tấm thứ nhất và thứ hai. 
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(11) 60308 
(21) 1-2018-03186 (51) 8 G06F  3/0488,  3/0482 

(22) 05.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/000164   05.01.2017 (87) WO2017/142195 24.08.2017 
(30) 10-2016-0017312        15.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) Jongkee LEE (KR), Jungyeob OH (KR), Bonghak CHOI (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử, phương pháp chuyển, phương pháp sắp xếp các 

ứng dụng được sử dụng trong thiết bị điện tử, vật ghi được ghi 
chương trình để điều khiển chức năng của thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử, phương pháp để chuyển, phương pháp sắp xếp các 
ứng dụng được sử dụng trong thiết bị điện tử, phương pháp bao gồm: chuyển các ứng 
dụng bằng cách vuốt, về phía trung tâm, từ chiều thứ nhất và chiều thứ hai của vùng 
điều hướng chung, bằng cách đó giảm bước chuyển giữa các ứng dụng trong thiết bị 
điện tử; và thực hiện chức năng làm mới tương ứng với các ứng dụng được sử dụng bởi 
người dùng, để sắp xếp lại các ứng dụng định trước được sử dụng thường xuyên cùng 
nhau bởi người dùng theo mẫu sử dụng của người dùng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
tới vật ghi được ghi chương trình để điều khiển chức năng của thiết bị điện tử. Các ví dụ 
khác có thể không giống so với các ví dụ được mô tả trong sáng chế. 
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(11) 60309 
(21) 1-2018-03214 (51) 7 C12P  7/46, C12R  1/845 

(22) 22.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/088288            22.12.2016 (87) WO/2017/110970 29.06.2017 
(30) 2015-251574            24.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2018 
(71) KAO CORPORATION   (JP) 

14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP)  
(72) lRIE, Yutaka  (JP), KOYAMA, Shingo  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất axit hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit hữu cơ mới có hiệu quả. Phương pháp 
sản xuất axit hữu cơ từ nguồn cacbon trong môi trường bằng cách sử dụng nấm sợi, 
phương pháp này bao gồm việc nuôi cấy nấm sợi trong môi trường nuôi cấy dịch thể mà 
trong đó bao gồm nguồn cacbon và nồng độ oxy hòa tan được điều chỉnh ở 8 ppm hoặc 
lớn hơn và 35 ppm hoặc nhỏ hơn, để thu được axit hữu cơ. 
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(11) 60310 
(21) 1-2018-03222 (51) 8 F25D  21/14 

(22) 10.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/053943            10.02.2016 (87) WO2017/138109 A1 17.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2018 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) YASUDA, Naofumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh (1) bao gồm khoang chứa được cấu tạo để thực hiện ít nhất 
một trong số việc làm đông lạnh và việc làm lạnh thức ăn, khoang làm lạnh (10) bao 
gồm dàn lạnh (11) được cấu tạo để tạo không khí được làm lạnh để làm lạnh khoang 
chứa, và bộ gia nhiệt (14) được bố trí bên dưới dàn lạnh (11), và được cấu tạo để làm tan 
băng bám vào dàn lạnh (11), và thành cách ly (20) ngăn khoang chứa và khoang làm 
lạnh (10), thành cách ly (20) bao gồm cổng hồi lưu không khí được làm lạnh (23, 24) có 
mặt phẳng mở thứ nhất (23a) được mở về phía khoang làm lạnh, và mặt phẳng mở thứ 
hai (23b) được mở về phía khoang chứa, và được cấu tạo để cho phép thông nhau giữa 
khoang chứa và khoang làm lạnh (10), để khiến không khí hồi lưu từ khoang chứa thổi 
vào khoang làm lạnh (10), và tấm hướng luồng không khí (25) được bố trí tại cổng hồi 
lưu không khí được làm lạnh (23, 24), và được làm nghiêng xuống phía dưới từ phía 
khoang chứa về phía dàn lạnh. Khoảng tối thiểu trong khe được giới hạn giữa mặt phẳng 
mở thứ nhất (23a) của cổng hồi lưu không khí được làm lạnh (23, 24) và bề mặt của dàn 
lạnh (11) ở cạnh khoang chứa bằng hoặc nhỏ hơn khoảng tối thiểu trong khe được giới 
hạn giữa bề mặt của thành cách ly (20) ở cạnh khoang làm lạnh và bề mặt của dàn lạnh 
(11) ở cạnh khoang chứa. 
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(11) 60311 
(21) 1-2018-03228 (51) 8 C08L  75/06, C08G  18/42, C08K  

3/34,  3/36, C08L  63/00, C09D  7/12,  
175/04 

(22) 17.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/084164            17.11.2016 (87) WO2017/110326 A1 29.06.2017 
(30) 2015-254896            25.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2018 
(71) SHOWA DENKO K.K.  (JP) 

13-9, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058518, Japan 
(72) OOGA, Kazuhiko (JP), MURATA, Naoki (JP), SUZUKI, Kai (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm lưu hóa được, vật phẩm lưu hóa, màng phủ, bảng 

mạch nối dây linh hoạt được phủ và quá trình sản xuất bảng 
mạch này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm lưu hóa được dùng để tạo thành màng phủ cho bảng 
mạch nối dây linh hoạt, chế phẩm lưu hóa được hiệu quả trong việc cải thiện độ dính với 
chất nền, có độ cong thấp, độ linh hoạt, đặc tính ngăn nứt mạch, và độ bền trong thời 
gian dài. Chế phẩm lưu hóa được theo sáng chế chứa polyuretan (thành phần a) có nhóm 
carboxyl và vòng thơm có nồng độ 0,1 đến 6,5 mmol/g và chứa chất cặn hữu cơ từ 
polyisoxyanat, dung môi (thành phần b), và hợp chất (thành phần c) có hai hoặc nhiều 
nhóm epoxy trong phân tử. Sáng chế cũng đề cập đến vật phẩm lưu hóa, màng phủ bảng 
mạch nối dây linh hoạt, bảng mạch nối dây linh hoạt và quy trình sản xuất bản mạch nối 
dây linh hoạt. 
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(11) 60312 
(21) 1-2018-03235 (51) 7 A23L  33/18, A23C  21/00, A23L  

2/66,  33/19 
(22) 25.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/014841 25.01.2017 (87) WO2017/136197 10.08.2017 
(30) 62/291,963      05.02.2016     US 
(71) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-3500, United States of America  
(72) PONCE, Richard  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng trên cơ sở protein huyết 

thanh của sữa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng trên cơ sở protein huyết thanh của 

sữa. Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng này chứa ít nhất 7% trọng lượng protein và toàn 
bộ lượng protein này là sản phẩm thủy phân protein huyết thanh của sữa và protein 
huyết thanh của sữa nguyên vẹn. Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng này có độ pH trung 
tính, độ nhớt thấp, và ổn định bảo quản.  
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(11) 60313 
(21) 1-2018-03252 (51) 8 A61K  39/02,  39/12 

(22) 14.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/066481       14.12.2016 (87) WO2017/116698 06.07.2017 
(30) 62/272,017            28.12.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2018 
(71) MERIAL, INC.  (US) 

3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 
(72) WILSON Keith (US), LAWRENCE Paulraj (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm và vacxin chứa kháng nguyên M hyo, kit chủng ngừa 

và bộ chủng ngừa bao gồm lọ vacxin chứa chế phẩm hoặc 
vacxin này  

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm hoặc vacxin để phòng trừ các bệnh nhiễm khuẩn 
Mycoplasma hyopneumoniae (M hyo), circovirut typ 2 ở lợn (PCV2), và hội chứng rối 
loạn sinh sản và hô hấp của lợn (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virut 
- PRRSV) ở động vật và để làm tăng khả năng tăng cân và/hoặc làm giảm mức thiệt hại 
do động vật chết, phương pháp chủng ngừa để phòng các bệnh nhiễm khuẩn, và kit để 
dùng với các phương pháp và chế phẩm này.  
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(11) 60314 
(21) 1-2018-03257 (51) 8 B23K  9/23,  33/00,  37/06 

(22) 19.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/001725            19.01.2017 (87) WO/2017/130830 03.08.2017 
(30) 2016-015135            29.01.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2018 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) SHIMOKAWA Hiroumi (JP), ITO Takahito (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Mối nối hàn và phương pháp tạo ra mối nối hàn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối hàn, trong đó độ bền của mối nối hàn được đảm bảo và sự 
gãy giòn có thể được ngăn cản ngay cả khi độ bền kéo của kim loại hàn (3) thấp hơn độ 
bền kéo của các vật liệu thép (4) (dưới mức thích hợp). Mối nối hàn (1) bao gồm hai vật 

liệu thép (4, 4) và kim loại hàn (3) ở mối nối (3) giữa chúng. ít nhất một trong các bề 
mặt được bố trí phần gia cường hàn được đắp trên các bề mặt của cả hai vật liệu thép. 
Chiều rộng của mỗi đường gia cường hàn (5), mà là phần gia cường hàn được đắp trên 
các bề mặt của các vật liệu thép bằng hoặc cao hơn độ dày phần gia cường hàn ở đầu 

các bề mặt của các vật liệu thép. Góc mép (θ) của mỗi chân đường hàn gia cường (8) 
nằm trong khoảng 1450 hoặc lớn hơn và 1700 hoặc nhỏ hơn. Độ bền kéo của kim loại 
hàn thấp hơn độ bề kéo của mỗi vật liệu thép. Điều kiện của biểu thức cụ thể được thỏa 
mãn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra mối nối hàn này. 
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(11) 60315 
(21) 1-2018-03263 (51) 7 A21D  6/00,  2/36,  10/00,  13/31,  

8/06, A23C  13/14 
(22) 26.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/000928       26.01.2017 (87) WO2017/131454 03.08.2017 
(30) 10-2016-0011720            29.01.2016    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2018 
(71) PARIS CROISSANT CO., LTD.   (KR) 

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13220, 
Republic of Korea  

(72) WOO, Jung Ho  (KR), JEON, Hong Shin  (KR), KIM, Dae Chul  (KR), LEE, Young 
Kyu  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất bột nhào đông lạnh để làm bánh mì có 

nhân và phương pháp sản xuất bánh mì có nhân kem bằng cách 
sử dụng bột nhào đông lạnh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột nhào đông lạnh để làm bánh mì có nhân 
và phương pháp sản xuất bánh mì có nhân kem bằng cách sử dụng bột nhào đông lạnh 
này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bánh mì có nhân kem, phương 
pháp này có thể sản xuất bánh mì có cấu trúc mềm ngay cả bằng cách sử dụng bột nhào 
đông lạnh/làm lạnh, và có thể duy trì cấu trúc bánh mì mềm ngay cả sau một khoảng 
thời gian dài.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
224 

(11) 60316 
(21) 1-2018-03270 (51) 8 H02K  5/22,  5/08 

(22) 21.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/084468            21.11.2016 (87) WO2017/130539 A1 03.08.2017 
(30) 2016-013671            27.01.2016      JP 

2016-188579            27.09.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2018 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-8323 Japan 

(72) TAKAYAMA, Yoshinori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ bao gồm stato (10) có lõi stato (11), cuộn dây (13) mà 
được quấn quanh lõi stato (11) với vật cách điện (12) được đặt giữa; phần nhựa đúc 
khuôn (20) mà bao phủ stato (10); bảng mạch in (30) mà được đặt bên trong phần nhựa 
đúc khuôn (20), và ống lót dây dẫn đường (40) để đưa, ra bên ngoài, đường dây (31) có 

một đầu được nối với bảng mạch in (30). ống lót dây dẫn đường (40) được bố trí để 
được dịch chuyển theo hướng trục tương ứng với bảng mạch in (30). Kết quả là, động cơ 
theo sáng chế có thể ngăn chặn các trục trặc do sự thấm nước gây ra. 

  
 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
225 

(11) 60317 
(21) 1-2018-03274 (51) 8 C25D  3/54,  3/56,  5/10,  5/18,  5/48,  

5/40 
(22) 25.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/051484 25.01.2017 (87) WO2017/129583 03.08.2017 
(30) 16153379.9      29.01.2016      EP 
(71) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

ErasmusstraBe 20, 10553 Berlin, Germany 
(72) SPERLING Jan (DE), PIEPER Stefan (DE), VAZHENIN Grigory (RU), 

CASTELLANI Mauro (IT), KIRBS Andreas (DE), ROHDE Dirk (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bể mạ chứa dung dịch inđi hoặc hợp kim inđi và quy trình mạ 

inđi hoặc hợp kim inđi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bể mạ chứa dung dịch nước inđi hoặc hợp kim inđi, bể mạ này 

chứa: 
- nguồn ion in®i, 
- axit, 
- nguồn ion halogenua, 
- chất hoạt động bề mặt có công thức (I): 
 

 
trong đó: 
A được chọn từ C10-C15-alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh; 
B được chọn từ nhóm bao gồm hyđro và alkyl; 
m là số nguyên nằm trong khoảng từ 5 đến 25; 
mỗi R độc lập với nhau được chọn từ hyđro và metyl; và 
dẫn xuất đihyđroxybenzen có công thức (II): 
 

 
trong đó: 
mỗi X độc lập được chọn từ flo, clo, brom, iot, alkoxy, và nitro; n là số nguyên nằm 
trong khoảng từ 1 đến 4. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình mạ inđi hoặc hợp kim inđi có sử dụng bề 
mạ này. 
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(11) 60318 
(21) 1-2018-03275 (51) 7 H04L  27/00 

(22) 25.07.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2018 
(71) Công ty cổ phần công nghệ ACIS   (VN) 

Lầu 2, tòa nhà Thăng Long, số 29 đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(72) Đỗ Nguyên Thanh Đồng  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(54) Bộ điều khiển tự động không dây hệ thống thiết bị điện, vật 

dụng trong nhà 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển tự động không dây hệ thống thiết bị điện, vật dụng 

trong nhà bao gồm thiết bị tự động điều khiển không dây (1) và hệ thống điều khiển 
không dây (2); thiết bị tự động điều khiển không dây (1) được đặt trong nhà tại vị trí dễ 
quan sát, cách một trong các thiết bị điều khiển thuộc hệ thống điều khiển không dây 
(2) gần nhất không quá 100m để truyền phát tín hiệu điều khiển do người dùng tương 
tác với thiết bị này đến các thiết bị điều khiển thuộc hệ thống  điều khiển không dây (2) 
thông qua sóng vô tuyến RF, đồng thời để thu thập dữ liệu về thói quen sử dụng của 
người dùng đối với từng thiết bị điều khiển thuộc hệ thống điều khiển không dây (2) 
được truyền ngược lại; hệ thống điều khiển không dây (2) bao gồm các thiết bị điều 
khiển được lắp đặt trong nhà, mỗi thiết bị điều khiển cách một trong các thiết bị điều 
khiển còn lại không quá 100m để kết nối và truyền phát tín hiệu giữa các thiết bị với 
nhau thông qua sóng vô tuyến RF.  
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(11) 60319 
(21) 1-2018-03281 (51) 8 C08J  9/00,  9/12,  9/14, C08G  

69/40,  101/00 
(22) 27.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/FR2017/050187 27.01.2017 (87) WO2017/129913 03.08.2017 
(30) 1650719      29.01.2016      FR 
(71) ARKEMA FRANCE  (FR) 

420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France 
(72) COCQUET, Clio (FR), PINEAU, Quentin (FR), LOYEN, Karine (FR), FERNAGUT, 

François (FR), CHEMINET, Helena (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bọt copolyme của khối polyamit và khối polyete, phương pháp 

sản xuất bọt này và vật phẩm được sản xuất từ bọt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bọt copolyme không có liên kết ngang của khối polyamit và khối 

polyete, trong đó: khối polyamit của copolyme này có khối lượng phân tử trung bình từ 
200 đến 1500 g/mol; khối polyete của copolyme này có khối lượng phân tử trung bình 
từ 800 đến 2500 g/mol; và tỷ số khối lượng của khối polyamit so với khối polyete của 
copolyme này là từ 0,1 đến 0,9. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất bọt này và các vật phẩm được 
sản xuất từ bọt này. 
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(11) 60320 
(21) 1-2018-03282 (51) 8 A61K  31/365,  31/405,  33/06,  

33/08,  36/28,  36/48, A61P  25/06 
(22) 25.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2017/050378         25.01.2017 (87) WO2017/130108 03.08.2017 
(30) 102016000009454        29.01.2016      IT 
(71) GOTHAM S.R.L.  (IT) 

Via Leonardo Da Vinci, 20, 25122 Brescia, Italy 
(72) DALLA VOLTA, Giorgio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm dùng để điều trị chứng đau nửa đầu có tiền triệu 

chứng và phương pháp sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để dùng trong điều trị chứng đau nửa đầu có tiền triệu 

chứng chứa chất chiết Tanacethum parthenium, cation magie, 5-hydroxy- tryptophan 
làm các thành phần hoạt tính. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế 
phẩm này. 
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(11) 60321 
(21) 1-2018-03288 (51) 7 C08B 37/00, A61K 36/064 

(22) 26.07.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2018 
(71) 1. Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang - Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  (VN) 
02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  

2. Nguyễn Duy Nhứt   (VN) 
56o Hồ Xuân Hương, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(72) Nguyễn Duy Nhứt  (VN) 
(54) Quy trình điều chế beta-glucan từ men bánh mì bằng chất 

lỏng ion 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế beta-glucan từ men bánh mì bằng cách hòa tan 

hoàn toàn trực tiếp men bánh mì vào chất lỏng ion để điều chế beta-glucan, quy trình 
này bao gồm các bước: (i) hòa tan men hoàn toàn bánh mì vào chất lỏng ion bằng cách 
khuấy trộn và gia nhiệt; (ii) pha loãng bằng nước và thu sản phẩm beta-glucan kết tủa 
tách ra khỏi dung dịch men bánh mì tan trong chất lỏng ion; và (iii) thu sản phẩm, sấy 
khô beta-glucan bằng cách gạn kết tủa ra khỏi hỗn hợp phản ứng, rửa bằng nước và sấy 
khô kết tủa thu được sản phẩm beta-glucan. Giải pháp theo sáng chế có quy trình đơn 
giản điều chế beta-glucan bằng cách hòa tan trực tiếp men bánh mì vào chất lỏng ion, 
không qua xử lý thu nhận màng tế bào, đồng thời, beta-glucan đã được hòa tan vào dung 
môi trước khi tách chiết ra ở dạng kết tủa nên có độ tinh sạch rất cao so với phương 
pháp loại bỏ các chất khác khỏi beta- glucan trong khi beta-glucan vẫn luôn luôn ở trạng 
thái kết tủa rắn.  
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(72) KWON, Soon Chang (KR), PARK, Sang Jin (KR), KIM, Jae Soo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Vi cấu trúc và phương pháp sản xuất vi cấu trúc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi cấu trúc bao gồm polyme tương hợp sinh học hoặc chất dính và 
phương pháp sản xuất vi cấu trúc này. Các tác giả sáng chế tối ưu hóa tỷ số hướng theo 
hình dạng của mỗi vi cấu trúc, nhờ đó đảm bảo góc mũi tối ưu và khoảng đường kính để 
xuyên qua da. Đặc biệt là, các vi cấu trúc loại B đến loại D theo sáng chế giảm đến mức 
tối thiểu lực cản xuyên qua do độ đàn hồi da ở thời điểm gắn vào da, nhờ đó làm tăng 
tốc độ xuyên qua của kết cấu (60% hoặc cao hơn) và tốc độ hấp thụ các thành phần hữu 
dụng vào da. Ngoài ra, vi cấu trúc loại D theo sáng chế tối đa hóa độ bền cơ học của kết 
cấu bằng cách áp dụng kết cấu ba, và bởi vậy có thể dễ dàng xuyên qua da. Khi các vi 
cấu trúc được bố trí theo kiểu bố trí lục giác, áp lực đồng đều có thể được truyền đến tất 
cả vi cấu trúc trên da. 
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VAN STRAATEN (NL) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp xây dựng lò đứng và cụm lò đứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xây dựng lò đứng, cũng như cụm lò và kết cấu cố 
định dùng trong phương pháp và trong cụm lò. Phương pháp bao gồm các bước tạo ở vị 
trí thứ nhất đoạn lò bao gồm vách dạng vành kéo dài dọc theo trục ở tâm, và vận chuyển 
đoạn lò đến vị trí thứ hai và ở đây lắp hoạt động được đoạn lò này với một hoặc nhiều 
phần lò cao khác. Trong phương pháp này, ở bước vận chuyển đoạn lò đến vị trí thứ hai, 
đoạn lò bao gồm ít nhất một kết cấu cố định bao gồm các chi tiết kéo căng được lắp vào 
vách nhằm xác định hình dạng của đoạn lò. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2018 
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KITAZAWA Takayuki (JP), UEDA Kohei (JP), KAWATA Hiroyuki (JP), 

HIRAMATSU Kaoru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép và thiết bị để ủ liên tục tấm 

thép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép có độ bền cao, mà có độ bền kéo là 

780 MPa hoặc cao hơn, phương pháp này bao gồm việc ủ liên tục bằng cách gia nhiệt 
tấm thép mà có thành phần hóa học định trước đến nhiệt độ nằm trong khoảng từ 750oC 
đến 900oC và giữ tấm thép ở phạm vi nhiệt độ này trong thời gian từ 0 đến 300 giây, 
trong đó trong khi gia nhiệt và giữ nhiệt, nồng độ hydro trong khí quyển của lò nhỏ hơn 
10% thể tích, khi nhiệt độ của tấm thép là 700oC hoặc thấp hơn thì trị số trung bình của 
thân lò log(PH2O/PH2) lớn hơn -3,01 và nhỏ hơn - 0,07, khi nhiệt độ cao hơn 700oC và 
bằng hoặc thấp hơn 800oC, thì trị số này lớn hơn - 1,36 và nhỏ hơn - 0,07, khi nhiệt độ 
cao hơn 800oC, thì trị số này lớn hơn - 3,01 và nhỏ hơn - 0,53 và điểm ngưng tụ thấp hơn 
- 10oC. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để ủ liên tục tấm thép.   
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(72) Phạm Thị Thùy Phương  (VN), Nguyễn Phúc Hoàng Duy  (VN), Hoàng Tiến Cường  

(VN), Nguyễn Thị Thùy Vân  (VN), Nguyễn Trí  (VN), Dương Huỳnh Thanh Linh  
(VN) 

(54) Phương pháp chế tạo ống phản ứng sinh học và phương pháp 
xác định nhanh và liên tục nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo ống phản ứng sinh học và phương pháp xác 

định nhanh và liên tục nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 của mẫu chất lỏng. ống phản ứng 
sinh học theo sáng chế khác biệt ở chỗ vi sinh vật được cố định lên giá thể thích hợp 
bằng phương pháp hấp phụ đơn giản, nhờ đó cho phép đơn giản hóa quy trình chế tạo 
thiết bị phản ứng sinh học, giảm chiều dài ống phản ứng và tăng ngưỡng do tuyến tính. 
Ngoài ra, phương pháp xác định BOD theo sáng chế còn cho phép giảm thời gian đo nhờ 
vào phương pháp nhốt mẫu cần đo trong thiết bị phản ứng, phương pháp theo sáng chế 
bao gồm các bước sau: 
a) bơm mẫu cần đo đã được bão hòa oxy qua ống phản ứng sinh học trong một khoảng 
thời gian đủ để điền đầy dung dịch cần đo trong ống phản ứng sinh học; 
b) nhốt mẫu đã được điền đầy trong ống phản ứng sinh học ở bước a) trong một khoảng 
thời gian cố định, đồng thời bơm mẫu cần đo qua bộ đo oxy hòa tan để xác định giá trị 
DO trước phản ứng; 
c) bơm mẫu qua lại ống phản ứng sinh học để đẩy dung dịch bị nhốt ở bước b) qua bộ 
đo oxy hòa tan để xác định DO sau phản ứng; 
d) tính độ lệch giữa giá trị DO xác định ở bước b) và giá trị DO xác định ở bước c), sau 
đó dựa vào phương trình đường chuẩn tính ra giá trị BOD5 của mẫu cần đo. 
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(54) Silan đã được cải biến bằng polyme chứa flopolyete và chế 

phẩm xử lý bề mặt chứa silan này 
(57) Sáng chế đề cập đến silan đã được cải biến bằng polyme chứa flopolyete được biểu thị 

bằng công thức chung (1). Silan đó được cải biến này có khả năng tạo ra màng phủ đã 
được hóa rắn có đặc tính kỵ dầu kỵ nước và có khả năng chịu mài mòn. Sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm xử lý bề mặt chứa silan này và/hoặc sản phẩm ngưng tụ thủy phân 
một phần của nó, và sản phẩm đã được xử lý bề mặt bằng chế phẩm xử lý bề mặt này. 

 

 
 

 
Trong công thức này, Rf là gốc polyme chứa nhóm flooxyalkylen hóa trị một hoặc hóa 
trị hai; Q là nhóm hydrocacbon hóa trị hai có 2 đến 6 nguyên tử cacbon, mà có thể chứa 
liên kết ete; Y là nhóm hydrocacbon có chức năng từ 2 đến 6, mà có thể chứa nguyên tử 
silic, nhóm silylen và/hoặc liên kết siloxan; mỗi R độc lập là nhóm alkyl có 1 đến 4 
nguyên tử cacbon; mỗi X độc lập là nhóm hydroxyl hoặc nhóm dễ thủy phân; n là số 

nguyên từ 1 đến 3; γ là số nguyên từ 1 đến 5; m là số nguyên từ 1 đến 5; R' là nhóm 

alkyl có 1 đến 4 nguyên tử cacbon; β là số nguyên từ 1 đến 3; và α bằng 1 hoặc 2. 
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(DE), HOFFMANN, Patrick (DE), FRIEDRICH, Matthias (DE), RATTEL, Benno 
(DE), BOGNER, Pamela (DE), WOLF, Andreas (DE), POMPE, Cornelius (DE) 
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(54) Cấu trúc kháng thể liên hợp tế bào T đặc hiệu kép BCMA và CD3, 

dược phẩm chứa cấu trúc kháng thể và quy trình sản xuất cấu 
trúc kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề xuất cấu trúc kháng thể đặc hiệu kép của dạng Fc đặc hiệu được đặc trưng 
bởi việc bao gồm vùng thứ nhất gắn kết với BCMA, vùng thứ hai gắn kết với epitop 

ngoại bào của chuỗi CD3ε của người và/hoặc chuỗi CD3ε của khỉ Macaca và vùng thứ 
ba, là dạng Fc đặc hiệu. Ngoài ra, sáng chế đề xuất polynucleotit mã hóa cấu trúc kháng 
thể, vectơ chứa polynucleotit này, tế bào chủ biểu hiện cấu trúc này, quy trình sản xuất 
và dược phẩm chứa chúng.  
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(54) Hỗn hợp chứa chất ức chế HIV integraza để phòng ngừa 

và/hoặc điều trị bệnh nhiễm HIV và dược phẩm chứa hỗn hợp 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chứa hợp chất bao gồm chất ức chế HIV integraza và dược 
chất khác. Hỗn hợp này là hữu ích trong việc ức chế sự sao chép của HIV, phòng ngừa 
và/hoặc điều trị nhiễm HIV, và trong việc điều trị AIDS và/hoặc ARC. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp này. 
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(72) SASAKI, Ryo (JP), KASHIMA, Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển động cơ đốt trong. Trong quá trình xử lý tính 
toán nhiệt độ động cơ của thiết bị điều khiển động cơ đốt trong (1), CPU (Central 
Processing unit-bộ xử lý trung tâm) (21) tính toán nhiệt độ của vòi phun (7) trong khi 
phản ánh nhiệt độ môi trường của động cơ, và điều chỉnh trạng thái vận hành của động 
cơ trên cơ sở nhiệt độ của vòi phun (7). 
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(72) TOMIYAMA, Shogo (JP), KIKKAWA, Akimitsu (JP), TAKATSUKA, Yuki (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Chế phẩm chữa cháy và thiết bị chữa cháy tự động 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm chữa cháy có thể được sử dụng làm chất chữa cháy khi 
có hỏa hoạn. Chế phẩm chữa cháy này chứa nhiên liệu với lượng nằm trong khoảng từ 
20% đến 50% khối lượng và clorat với lượng nằm trong khoảng từ 50% đến 80% khối 
lượng, và còn chứa muối kali với lượng nằm trong khoảng từ 6 đến 1000 phần khối 
lượng, tính theo tổng khối lượng nhiên liệu và clorat là 100 phần. Chế phẩm chữa cháy 

này có nhiệt độ bắt đầu nhiệt phân nằm trong khoảng từ lớn hơn 90°C đến 260°C. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị chữa cháy tự động sinh ra sol khí chứa chế 
phẩm chữa cháy nêu trên. 
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(22) 31.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/003372   31.01.2017 (87) WO2017/135238 10.08.2017 
(30) 2016-019051      03.02.2016      JP 
(71) SHIMlZU CORPORATION   (JP) 

16-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8370, Japan  
(72) MARYONO Hendro  (ID) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chắn đất và hệ thống chống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chắn đất. Phương pháp này bao gồm: bước lắp đặt con 
lăn bao gồm bước lắp đặt các con lăn (2A, 2B) giữa hai tường chắn đất (W1, W2) đối 
diện với nhau trong một khu vực định trước (B1) của không gian đào, các con lăn (2A, 
2B) dẫn hướng các thanh chống (3A, 3B) theo hướng đào (X); bước lắp thanh chống bao 
gồm bước dẫn hướng các thanh chống (3A, 3B) về phía trước theo hướng đào (X) bằng 
các con lăn (2A, 2B) và lắp đặt các thanh chống (3A, 3B); bước chống tường chắn đất 
bao gồm bước chống tường chắn đất (W1, W2) đầu của thanh chống (3A, 3B); và bước 
đổ bê tông bao gồm bước đổ bê tông (5) trên mặt đất của khu vực định trước (B1). Các 
bước từ lắp đặt con lăn đến đổ bê tông được lặp lại cho khu vực phía trước (B2) ở trước 
khu vực định trước (B1) từ khu vực định trước (B1) theo hướng đào và các thanh chống 
(3A, 3B) được sử dụng trong khu vực định trước (B1) được sử dụng trong bước lắp thanh 
chống trong khu vực phía trước (B2). Sáng chế còn đề cập đến hệ thống chống.  
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(11) 60332 
(21) 1-2018-03379 (51) 7 C08J  5/18, A23B  7/144, B32B  

9/00, B65D  85/50,  85/52 
(22) 03.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/004049        03.02.2017 (87) WO2017/135433 10.08.2017 
(30) 2016-019560            04.02.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2018 
(71) 1. KAWAKAMI, SHIGEKI   (JP) 

22-44, Higashitoyonaka 4-chome, Toyonaka-shi, Osaka 5600003, Japan  
2. NISSHO CHEMICAL CO.,LTD  (JP) 
2778-6, Motoyoshida-cho, Mito-shi, Ibaraki 3100836, Japan  
3. NISSAN STEEL INDUSTRY CO., LTD.   (JP) 
44-1, Zezu Kadota, Kamo-cho, Kizugawa-shi, Kyoto 6191101, Japan  
4. GOING CO.,LTD   (JP) 
13-1122, Mihogaoka, Ibaraki-shi, Osaka 5670047, Japan  

(72) KAWAKAMI, Shigeki  (JP), SASAKI, Masato  (JP), NISHIBE, Kiyoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Màng bọc chức năng, bao bì chức năng và phương pháp duy trì 

độ tươi của cây hoặc thực phẩm chứa trong đó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến màng bọc chức năng có khả năng hấp phụ và phân hủy tốt khí 

etylen, bao bì chức năng, và phương pháp duy trì độ tươi của cây hoặc thực phẩm chứa 
trong đó. Màng bọc chức năng theo sáng chế thu được bằng cách bổ sung hợp chất có 
khả năng xúc tác phân hủy etylen vào vật liệu chất dẻo làm màng bọc có hiệu quả hấp 
phụ etylen hoặc gắn hoặc làm lắng chất này lên bề mặt vật liệu chất dẻo làm màng bọc. 
Bao bì chức năng theo sáng chế thu được bằng cách bổ sung hợp chất có khả năng xúc 
tác phân hủy etylen vào vật liệu chất dẻo có hiệu quả hấp phụ etylen hoặc gắn hoặc làm 
lắng chất này lên bề mặt vật liệu chất dẻo. Ngoài ra, bao bì chức năng theo sáng chế thu 
được bằng cách thêm chất có khả năng xúc tác phân hủy etylen vào vật liệu chất dẻo có 
hiệu quả hấp phụ etylen, và hỗn hợp được đúc thành hình dạng xác định, hoặc vật liệu 
chất dẻo được đúc thành hình xác định và được gắn hoặc làm lắng chất này lên bề mặt 
vật liệu chất dẻo. Phương pháp duy trì độ tươi mới theo sáng chế bao gồm bước hấp phụ 
và phân hủy hoặc/và thải bỏ etylen được tạo ra từ cây hoặc tương tự sử dụng màng bọc 
chức năng hoặc bao bì chức năng. 
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(11) 60333 
(21) 1-2018-03386 (51) 8 G02B  5/30, B32B  7/02 

(22) 31.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/003377   31.01.2017 (87) WO2017/135239 A1 10.08.2017 
(30) 2016-021299      05.02.2016       JP 

2017-014146      30.01.2017       JP 
(71) 1. MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION  (JP) 

1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 1008251, Japan 
2. NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 
1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 

(72) SUMIMURA Hiroshi (JP), SHIMIZU Takashi (JP), NAMIKI Shingo (JP), HIRAMI 
Yuuichi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm phân lớp quang và thiết bị hiển thị hình ảnh có tấm phân 

lớp quang này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm phân lớp quang có lớp dẫn được tạo nên trực tiếp trên lớp làm 

chậm, tấm phân lớp quang này rất mỏng và có chức năng chống phản xạ rất tốt, và ngoài 
ra, có thể đạt được các đặc trưng hiển thị ngay cả khi được đặt vào phần được uốn cong 
của thiết bị hiển thị hình ảnh. Tấm phân lớp quang theo sáng chế bao gồm: kính phân 
cực; lớp làm chậm; và lớp dẫn, mà được tạo nên trực tiếp trên lớp làm chậm. Lớp làm 
chậm có tính làm chậm trong mặt phẳng Re(550) là từ 100 nm đến 180 nm và thỏa mãn 
mối liên hệ của Re(450)<Re(550)<Re(650), và có nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh (Tg) là 
l50oC hoặc cao hơn và giá trị tuyệt đối của hệ số quang đàn hồi là 20x10-12 (m2/N) hoặc 
ít hơn. Góc được tạo nên giữa trục chậm c ủa lớp làm chậm và trực hấp thụ của kính 
phân cực là từ 35o đến 55o.   
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(11) 60334 
(21) 1-2018-03394 (51) 7 B62J  1/00,  1/02 

(22) 02.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2016900323 02.02.2016              AU 
(71) PARADIGM INDUSTRIES AUSTRALIA PTY LTD   (AU) 

41 Silvester Street North Lakes, Queensland 4509, Australia  
(72) BOWKER, Craig  (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Yên xe đạp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến yên xe đạp bao gồm phần ghế ngồi phía sau mở rộng về phía trước 
đến mũi yên xe có thể nén mềm, phần ghế ngồi được điều chỉnh để đỡ xương háng của 
người đạp xe ở vị trí đạp xe, mũi yên xe được điều chỉnh để đỡ vùng háng hoặc xương 
chậu của người đạp xe, phần ghế ngồi có mép yên xe hai bên dốc xuống được bố trí bên 
cạnh mũi yên xe, trong đó mép yên xe hai bên tiếp tục đỡ xương háng, bất kỳ sự tăng 
đối với áp lực tại vùng đáy chậu và vùng háng được hấp thụ một cách đáng kể bởi sự 
nén của mũi yên xe mà sự duy trì tiếp xúc liên tục với phần chỗ ngồi và mũi yên xe cho 
phép kiểm soát yên xe khi người đạp xe dịch chuyển từ vị trí đạp xe thông thường đến vị 
trí khí động học hoặc vị trí đua xe.  
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(11) 60335 
(21) 1-2018-03397 (51) 8 C03C  21/00,  23/00,  3/091,  3/087,  

3/097 
(22) 11.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/012916       11.01.2017 (87) WO2017/123573 20.07.2017 
(30) 62/277,579            12.01.2016     US 

62/288,827            29.01.2016     US 
62/303,608            04.03.2016     US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2018 
(71) CORNING INCORPORATED  (US) 

1 Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, United States of America 
(72) FINKELDEY, John Philip (US), GASKILL, Linda (US), GROSS, Timothy Michael 

(US), LEZZI, Peter Joseph (US), MASCHMEYER, Richard Orr (US), SMITH, 
Charlene Marie (US), THOMAS, John Christopher (US), WASSON, Kevin Lee (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm gốc thủy tinh, sản phẩm điện tử tiêu dùng, tấm cán 

và phương tiện giao thông chứa vật phẩm gốc thủy tinh và 
phương pháp gia cường tấm thủy tinh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các phương án thực hiện của vật phẩm gốc thủy tinh, sản phẩm điện 
tử tiêu dùng, tấm cán và phương tiện giao thông bao gồm vật phẩm gốc thủy tinh và 
phương pháp gia cường tấm thủy tinh. Theo một hoặc nhiều phương án thực hiện, các 
vật phẩm gốc thủy tinh có thể chứa bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ hai đối diện bề mặt 
thứ nhất xác định độ dầy (t), vùng CS thứ nhất chứa nồng độ của oxit kim loại là cả khác 
không và thay đổi dọc theo phần của độ dầy, và vùng CS thứ hai về cơ bản là không có 
oxit kim loại của vùng CS thứ nhất, vùng CS thứ hai mở rộng từ bề mặt thứ nhất tới độ 

sâu nén là khoảng 0,17•t hoặc lớn hơn. Theo một hoặc nhiều phương án thực hiện, bề 

mặt thứ nhất là phẳng tới mức 100 µm độ lệch bộ chỉ thị tổng cộng (total indicator run-
out - TIR) dọc theo 50 mm bất kỳ hoặc nhỏ hơn biên dạng của bề mặt thứ nhất. Sáng 
chế cũng đề cập tới các phương pháp gia cường tấm thủy tinh, cùng với sản phẩm điện 
tử tiêu dùng, tấm cán và phương tiện giao thông chứa chúng.  
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(11) 60336 
(21) 1-2018-03401 (51) 7 B62K  11/04 

(22) 08.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/053643            08.02.2016 (87) WO2017/138067 A1 17.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.    (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Kota MATAYOSHI  (JP), Hideki lKEDA  (JP), Hiroki MINAMI  (JP), Hiromasa 

YAMAGUCHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Khung thân dùng cho xe hai bánh có động cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất khung thân dùng cho xe hai bánh có động cơ được trang bị khung 
chính có hình dạng ống rỗng và kéo dài xuống dưới về phía sau ở phía sau ống đầu, và 
khung dưới được tạo ra có hình dạng ống rỗng và kéo dài xuống dưới về phía sau ở bên 
dưới khung chính để đỡ phần trước của thân chính động cơ, trong đó phần đỡ ống đầu 
(22a) được tạo ra trên phần đầu trước của khung dưới (22), phần đỡ ống đầu (22a) được 
liên kết trực tiếp vào phần sau của ống đầu (10) và nhô về phía sau từ ống đầu (10), 
phần đỡ động cơ (22b) được tạo ra trên phần đầu sau của khung dưới (22), phần đỡ động 
cơ (22b) đỡ phần trước của thân chính động cơ (14), và phần đầu trước của khung chính 
(21) được hàn vào phần đỡ ống đầu (22a) của khung dưới (22), khung chính (21) là một 
chi tiết riêng biệt với khung dưới (22). Do vậy có thể loại bỏ được sự cần thiết phải thực 
hiện bước hiệu chỉnh vị trí của phần đỡ ống đầu và phần đỡ động cơ, nhờ đó nâng cao 
được hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm và khiến cho chi phí sản xuất giảm.  
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(11) 60337 
(21) 1-2018-03406 (51) 8 A44B  11/25 

(22) 05.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/053475            05.02.2016 (87) WO2017/134811 10.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2018 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) NANBU Madoka (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa 

  (57)     Sáng chế đề xuất khóa (10) trong đó đầu cài (12) được vận hành dễ dàng, và đầu cài 
(12) và ổ cài (14) được gài một cách chắc chắn với nhau. Khóa (10) được tạo có đầu cài 
(12) và ổ cài (14), mà có các phần gắn (24, 42) có khả năng nối được với nhau và lần 
lượt được gắn với các chi tiết định trước. Đầu cài (12) được tạo có hai chân (20) nhô ra 
từ phần gắn (24), và hai chân (20) lần lượt có các phần gài (22). Mỗi chân (20) được tạo 

có phần chân ngoài (25) và phần chân trong (27), mà kéo dài đối diện với nhau. ở đầu 
trước (20a) của mỗi một trong số các chân (20), phần chân ngoài (25) và phần chân 
trong (27) được nối bởi phần nối đầu xa (23), và ở đầu gốc (20b) của mỗi một trong số 
các chân (20), phần chân ngoài (25) và phần chân trong (27) được nối bởi đòn (28). Các 
phần đầu xa của đòn (28a) của các đòn (28), mà đối diện với nhau, được tạo giữa các 
chân (20) trong khi rãnh (32) có khoảng trống định trước được tạo giữa các phần đầu xa 
của đòn (28a), và các phần đầu xa đối mặt của đòn (28a) được nối với các phần dẫn 
hướng (30) kéo dài theo hướng trong đó các chân (20) nhô ra. 
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(11) 60338 
(21) 1-2018-03416 (51) 8 G02B  13/00,  13/18, H04N  5/225 

(22) 06.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001244   06.02.2017 (87) WO2017/142242 24.08.2017 
(30) 10-2016-0018456        17.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) SHIN, Jeong-kil (KR), KANG, Byung-kwon (KR), KIM, Han-eung (KR), SHIN, 

Hyun-jun (KR), ZHAO, Liefeng (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Cụm thấu kính quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm thấu kính quang học được sử dụng như một phần của thiết bị 
điện tử được tạo cấu hình để tạo ra kết cấu nhỏ gọn và/hoặc mỏng cho thiết bị điện tử 
trong khi vẫn duy trì độ phân giải cao, bằng cách sử dụng ít nhất một thấu kính có các 
bề mặt phẳng trong các phần riêng của nó. Cụm thấu kính quang học có thể bao gồm ít 
nhất hai thấu kính được bố trí từ phía đối tượng tới phía ảnh, trong đó ít nhất một thấu 
kính trong số ít nhất hai thấu kính bao gồm bề mặt phía đối tượng với vùng trung tâm 
phẳng, bề mặt phía ảnh cũng có vùng trung tâm phẳng và vùng ngoài biên có bề mặt phi 
cầu. Các phương án khác nhau có cách bố trí thấu kính khác nhau được mô tả. 
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(11) 60339 
(21) 1-2018-03418 (51) 8 F02M  27/08,  27/04 

(22) 03.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/000035 03.01.2017 (87) WO2017/119691 13.07.2017 
(30) 10-2016-0000691      04.01.2016     KR 

10-2016-0182791      29.12.2016     KR 
(75) LIM, YUN SIK  (KR) 

301, 37, Jungang-daero 1742beon-gil, Geumjeong-gu Busan 46265, Republic of Korea
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Hệ thống làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và tăng công suất 

cho động cơ đốt trong sử dụng sóng điện từ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và tăng công suất cho 

động cơ đốt trong sử dụng sóng điện từ, hệ thống bao gồm: thiết bị phát và khuếch đại 
sóng điện từ (100) được trang bị để phát sóng điện từ đã khuếch đại; bộ chuyển phát 
sóng điện từ (200) kết nối với thiết bị phát và khuếch đại sóng điện từ (100) để chuyển 
phát sóng điện từ vào đường hút khí vào (710) của động cơ đốt trong (700), trong đó bộ 
chuyển phát sóng điện từ (200) được lắp đặt bên trong đường hút khí vào (710); bộ điều 
chỉnh sóng điện từ (300) được trang bị để điều chỉnh sóng điện từ được tạo ra từ thiết bị 
phát và khuếch đại sóng điện từ (100), trong đó bộ điều chỉnh sóng điện từ (300) được 
bố trí giữa đầu cuối truyền sóng điện từ (160) và bộ chuyển phát sóng điện từ (200).   
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(11) 60340 
(21) 1-2018-03446 (51) 7 B21D  22/28 

(22) 21.02.2017 (43) 26.11.2018 
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(30) 2016-032443            23.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2018 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.   (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 
(72) NAKAMURA, Naofumi  (JP), YAMAMOTO, Yudai (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu đúc 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất vật liệu đúc bằng quy trình bao gồm ít nhất một 
quá trình kéo giãn và ít nhất một quá trình ép kéo được thực hiện sau quá trình kéo giãn, 
trong đó độ rộng của đầu dập (31) được sử dụng trong quá trình kéo giãn ở phần sau lớn 
hơn phần trước, và công đoạn là phẳng được thực hiện trên vùng của tấm kim loại 
nguyên liệu (2) tương ứng với mặt bích bằng cách ép tấm kim loại nguyên liệu cùng với 
đầu dập (31) vào trong lỗ ép (30a), và quá trình ép kéo được thực hiện bằng cách sử 
dụng đế dập và ống kéo, và quá trình được thực hiện ở vùng được đưa vào công đoạn là  
phẳng trong quá trình kéo giãn, trong khi duy trì không đổi khe hở khuôn giữa đế dập và 
ống kéo.   
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(11) 60341 
(21) 1-2018-03447 (51) 7 B21D  22/28 

(22) 21.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/006364            21.02.2017 (87) WO2017/146045 31.08.2017 
(30) 2016-033361            24.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2018 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.   (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 
(72) NAKAMURA, Naofumi  (JP), YAMAMOTO, Yudai  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu đúc 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất vật liệu đúc bao gồm phần thân hình ống và mặt 
bích được tạo thành ở cuối phần thân hình ống có thể ngăn chặn hiện tượng dày lên 
không cần thiết của mặt bích của vật liệu đúc, loại bỏ sự phát sinh nếp gợn và vênh, và 
cho phép làm giảm  trọng lượng của vật liệu đúc và giảm kích thước của tấm kim loại 
nguyên liệu. Khi sản xuất vật liệu đúc bằng quy trình đúc gồm ít nhất một quá trình kéo 
giãn và ít nhất một quá trình ép kéo được thực hiện sau quá trình kéo giãn, bước ép kéo 
thứ nhất được thực hiện trên vùng tương ứng với phần thân trong khi mở đế dập và ống 
kéo, và công đoạn là phẳng được thực hiện trên vùng tương ứng với mặt bích trong khi 
giữ khoảng cách không đổi của khe hở khuôn giữa đế dập và ống kéo.   
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(72) NAKAMURA, Naofumi (JP), YAMAMOTO, Yudai  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất phôi đúc 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất phôi đúc có thể duy trì với độ chính xác cao độ 
tròn theo đường kính trong của phần thân ngay cả khi độ dày của tấm kim loại nguyên 
liệu thay đổi và có thể ngăn chặn sự bám dính, kẹt hoặc sự cố tương tự của tấm kim loại 
nguyên liệu vào đế là hoàn thiện. Tấm kim loại nguyên liệu được đưa qua nhiều giai 
đoạn ép kéo để sản xuất phôi đúc bao gồm thân hình ống và mặt bích được tạo thành ở 
cuối phần thân. Quá trình ép kéo nhiều giai đoạn bao gồm: bước ép kéo sơ bộ để tạo 
hình thân thô có phần thân từ tấm kim loại nguyên liệu; ít nhất một bước ép kéo được 
thực hiện sau bước ép kéo sơ bộ và tạo hình phần thân bằng cách ép kéo phần thân trong 
khi tác dụng lực ép lên phần thân; và ít nhất một bước là hoàn thiện được thực hiện sau 
ít nhất một bước ép kéo để đảm bảo độ chính xác về kích thước.  
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(72) SUBRAMANIYAM, Mahesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chế phẩm phụ gia khử hydro sulfua và phương pháp khử hydro 

sulfua 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phụ gia khử hydro sulfua để khử hydro sulfua bao gồm 

hợp chất chứa lưu huỳnh và mercaptan, cụ thể là để khử hydro sulfua trong 
hydrocacbon, trong đó chế phẩm phụ gia chứa lượng giảm đáng kể chất khử hydro 
sulfua dựa trên nitơ, và cũng cần dùng với lượng giảm đáng kể, và trong đó chế phẩm 
phụ gia này khử hợp chất chứa lưu huỳnh không chỉ ở nhiệt độ phòng, mà còn ở các 
nhiệt độ cao hơn, và chứa ít nhất một hỗn hợp gồm: (A) ít nhất một chất khử hydro 
sulfua dựa trên nitơ; và (B) ít nhất một amin béo bậc ba, trong đó chất khử hydro sulfua 
dựa trên nitơ bao gồm chất khử hydro sulfua dựa trên triazin. Theo một phương án, sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp khử hydro sulfua trong hydrocacbon, và theo phương 
án khác, sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng chế phẩm phụ gia theo sáng chế để 
khử hydro sulfua trong hydrocacbon. Theo phương án khác nữa, sáng chế đề cập đến 
chế phẩm bao gồm (i) hydrocacbon và (ii) chế phẩm phụ gia khử hydro sulfua để khử 
hydro sulfua trong hydrocacbon.  
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Hiromasa (JP), TSUJITA, Shoji (JP), MASAMOTO, Manabu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất dung dịch đường hóa bằng cách thủy 

phân nguyên liệu sinh khối xenluloza bằng enzym 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất dung dịch đường hóa có nồng độ chất rắn được 

duy trì cao trong thiết bị phản ứng ở bước thủy phân ban đầu xenluloza chứa trong 
nguyên liệu sinh khối bằng enzym, nguyên liệu sinh khối được hòa tan thành huyền phù 
đặc; và ở bước trộn ban đầu dung dịch nước chứa nguyên liệu sinh khối được nghiền 
trong thiết bị phản ứng, và xenluloza hyđrolaza, dung dịch nước được rót vào thiết bị 
phản ứng, sau đó cấp từ từ nguyên liệu sinh khối được nghiền đồng thời khuấy hỗn hợp. 
Nồng độ chất rắn cuối cùng trong thiết bị phản ứng nằm trong khoảng từ 15% đến 30% 
khối lượng. Thiết bị phản ứng có mặt đáy dạng hình nón hoặc dạng gương lõm và nhiều 
cánh khuấy được bố trí ít nhất ở vùng phía trên và vùng phía dưới để khuấy hỗn hợp.  
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) HWANG, Yongwook (KR), NOH, Daeyoung (KR), BAEK, Seungchang (KR), SON, 

Hyeongsam (KR), YANG, Soonwoong (KR), CHOI, Byounghee (KR), HWANG, 
Changyoun (KR), YOO, Minwoo (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp sản xuất thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp sản xuất thiết bị điện tử, trong đó 
thiết bị điện tử này bao gồm: khung kim loại có lỗ hổng ở phần giữa của khung này; tấm 
kim loại được đặt vào trong lỗ hổng đó và có ít nhất một phần cách xa khung kim loại; 
chi tiết liên kết gắn tấm kim loại vào khung kim loại và lấp kín khe hở giữa khung kim 
loại và tấm kim loại; bảng mạch in được đặt tiếp xúc với hoặc ở gần một mặt của tấm 
kim loại; môđun truyền thông được lắp vào bảng mạch in và được nối điện với ít nhất 
một phần của khung kim loại; màn hiển thị được đặt tiếp xúc với hoặc ở gần mặt này 
của tấm kim loại hoặc mặt kia của tấm kim loại; tấm thứ nhất che ít nhất một phần cửa 
màn hiển thị và tạo nên một phần của vỏ ngoài cùng với khung kim loại; và tấm thứ hai 
che phía ngược lại của màn hiển thị và tạo nên một phần của vỏ ngoài cùng với khung 
kim loại.  
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(72) FANG, Ying (US), WU, Stephen (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chủng virut gây hội chứng hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS) 

sống được cải biến, chế phẩm sinh miễn dịch và vacxin chứa 
chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng virut sống được cải biến gây hội chứng hô hấp và sinh sản ở 
lợn. Virut được phân tích về di truyền và được lựa chọn dựa vào việc phân nhóm phả hệ 
để cải biến bằng cách cấy chuyển lặp đi lặp lại trong nuôi cấy mô. Virut sống cải biến 
được đánh giá về khả năng cung cấp miễn dịch bảo vệ cho các virut khác loại. Virut 
sống cải biến hữu dụng trong các vacxin, đặc biệt là trong các vacxin mà có thể điều trị 
nhiễm trùng ở lợn gây ra bởi rất nhiều virut khác loại. Sáng chế cũng đề cập đến chế 
phẩm sinh miễn dịch và vacxin chứa chủng virut này.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
255 

(11) 60347 
(21) 1-2018-03468 (51) 8 C07K  14/705, A61K  38/17 

(22) 13.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/050668      13.01.2017 (87) WO2017/121850 20.07.2017 
(30) PCT/CN2016/070791         13.01.2016      CN 

PCT/CN2016/076580         17.03.2016      CN 
16195965.5            27.10.2016     EP 

(71) NOVO NORDISK A/S  (DK) 
Novo AllÐ, 2880 Bagsvaerd, Denmark 

(72) CHEN, Jianhe (CN), LAU, Jesper F. (DK), KODRA, J¸nos Tibor (DK), 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất tương tự peptit EGF(A) với phần tử thế axit béo và chất 

dẫn xuất của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất dẫn xuất EGF(A) bao gồm chất tương tự peptit EGF(A) của 

vùng EGF(A) của LDL-R được xác định bởi trình tự nêu trong SEQ ID NO:1, chứa 
301Leu và phần tử thế chứa ít nhất một nhóm axit béo. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến chất tương tự peptit EGF(A). 
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25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, Japan 
(72) FUJIMURA, Ryosuke (JP), OHMURA, Masato (JP), HIWATASHI, Souichiro (JP), 

SAKAKIBARA, Michihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bột mì biến tính và nguyên liệu làm vỏ cho thực phẩm chiên 

bao, và phương pháp biến tính bột mì này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bột mì biến tính được dùng trong quá trình chế biến thực phẩm 

chiên bao chứa sản phẩm được xử lý nhiệt của bột mì không biến tính và có độ nhớt 
đỉnh RVA từ 3500 đền 7000 mPa•s và nhiệt độ bắt đầu gel hóa thấp hơn ít nhất 10oC so 
với nhiệt độ bắt đầu gel hóa của bột mì không biến tính. Bột mì không biến tính tốt hơn 
là có nhiệt độ bắt đầu gel hóa từ 70o đến 86oC. Bột mì không biến tính tốt hơn là có độ 
nhớt đỉnh RVA từ 3000 đến 5000 mPa•s. Bột mì biến tính có khả năng phân tán tốt 
trong nước và tạo ra thực phẩm chiên bao có vỏ giòn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến nguyên liệu làm vỏ cho thực phẩm chiên bao, và phương pháp biến tính bột mì cho 
thực phẩm chiên bao.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
257 

(11) 60349 
(21) 1-2018-03486 (51) 7 C05G  3/00,  1/00 

(22) 12.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/13196         12.01.2017 (87) WO2017/123762 20.07.2017 
(30) 62/279,289         15.01.2016      US 

15/404,348         12.01.2017      US 
(71) ARR-MAZ PRODUCTS, L.P.   (US) 

4800 State Road 60 East, Mulberry, Florida 33860, United States of America  
(72) OGZEWALLA, Mark B.  (US), CARLINI JR., Archimedo Mario  (US), BARNAT, 

James J.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp phân bón và phương pháp ngăn ngừa sự tạo thành bụi 

và đóng bánh ở phân bón 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn ngừa sự tạo thành bụi và đóng bánh ở phân bón. 

Phương pháp này bao gồm các công đoạn phủ phân bón trong nhũ tương bitum. Lớp phủ 
có thể chứa bitum, bitum pha loãng, hoặc hỗn hợp của bitum và bitum pha loãng chứa 
20-100% bitum. Bitum, bitum pha loãng, hoặc hỗn hợp của chúng có thể được nhũ hóa 
bằng nước trước khi được phun lên phân bón. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp phân bón chứa phân bón và lớp phủ nêu trên. 
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(11) 60350 
(21) 1-2018-03490 (51) 8 C07D  403/12,  407/04,  407/14,  

411/04, A01N  37/22 
(22) 06.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/052502    06.02.2017 (87) WO2017/137339 17.08.2017 
(30) EP16155134.6         11.02.2016      EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) JANSEN, Johannes-Rudolf (DE), HEIL, Markus (DE), FISCHER, Reiner (DE), 

WILCKE, David (DE), WILLOT, Matthieu (FR), ILG, Kerstin (DE), EILMUS, Sascha 
(DE), LOSEL, Peter (GB), ANDERSCH, Wolfram (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 2-oxyimidazolylcarboxamit được thế, chế phẩm để 

phòng trừ động vật gây hại, chế phẩm hóa nông chứa hợp chất 
này và phương pháp phòng trừ động vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I):  
 

 
 
trong đó Q, V, T, W, X, Y và A có nghĩa nêu trong phần mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến các chế phẩm, các chế phẩm hóa nông chứa các hợp chất này, và các phương 
pháp để phòng trừ các động vật gây hại.  
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(11) 60351 
(21) 1-2018-03491 (51) 8 C07D  403/14, A01N  37/22 

(22) 06.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/052497    06.02.2017 (87) WO2017/137337 17.08.2017 
(30) EP16155136.1         11.02.2016      EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) HEIL, Markus (DE), FISCHER, Reiner (DE), JANSEN, Johannes-Rudolf (DE), 

WILCKE, David (DE), WILLOT, Matthieu (FR), KÜBBELER, Susanne (DE), ILG, 
Kerstin (DE), EILMUS, Sascha (DE), LOSEL, Peter (GB), ANDERSCH, Wolfram 
(DE), GORGENS, Ulrich (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất imidazolylcarboxamit được thế, chế phẩm để phòng 

trừ động vật gây hại, chế phẩm hóa nông chứa các hợp chất 
này và phương pháp phòng trừ động vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I):  
 

 
 
trong đó Q, V, T, W, Y, L1, L2 và A có ý nghĩa như đã nêu trong phần mô tả. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến các chế phẩm, các chế phẩm hóa nông chứa các hợp chất này, 
và các phương pháp để phòng trừ các động vật gây hại.  
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(11) 60352 
(21) 1-2018-03492 (51) 7 E04B 2/28 

(22) 09.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(75) 1. Trần Trung Nghĩa   (VN) 

168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Trung Hậu   (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Huỳnh Vũ Duy Khang   (VN) 
25 đường 22, KDC Him Lam 6A, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(54) Hệ thống sản xuất kết cấu xây dựng bằng vật liệu geopolyme 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất kết cấu xây dựng bằng vật liệu geopolyme bao 

gồm:  
- bộ cấp liệu (301) để cấp nguyên liệu tro bay vào máy trộn (303) qua bộ định lượng 
(302);  
- thùng cấp chất lỏng (304) để cấp định lượng dung dịch nước của chất hoạt hóa kiềm, 
phụ gia vào máy trộn (303);  
- máy trộn (303) để trộn đồng đều nguyên liệu tro bay và dung dịch chất hoạt hóa kiềm, 
phụ gia thành hỗn hợp cấp liệu dạng bán khô hoặc bán dẻo;  
- máy tạo viên (305) để tạo viên hỗn hợp cấp liệu theo hình dạng và kích thước mong 
muốn;  
- máy ép (307) để ép viên hỗn hợp cấp liệu thành kết cấu xây dựng; và  
- máy sấy (310) để sấy khô và thúc đẩy quá trình geopolyme hóa trong kết cấu xây 
dựng, nhờ thế tạo ra kết cấu xây dựng thành phẩm.  
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(11) 60353 
(21) 1-2018-03493 (51) 7 E04B 2/28 

(22) 09.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(75) 1. Trần Trung Nghĩa   (VN) 

168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Trung Hậu   (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Huỳnh Vũ Duy Khang   (VN) 
25 đường 22, KDC Him Lam 6A, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(54) Hệ thống sản xuất cấu kiện xây dựng bằng vật liệu geopolyme
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất cấu kiện xây dựng bằng vật liệu geopolyme bao 

gồm:  
- bộ cấp liệu (401) để cấp nguyên liệu tro bay, phụ gia vào máy trộn (403) qua bộ định 
lượng (402);  
- thùng cấp chất lỏng (404) để cấp định lượng dung dịch nước của chất hoạt hóa kiềm, 
phụ gia vào máy trộn (403);  
- máy trộn (403) để trộn đồng đều nguyên liệu tro bay, phụ gia và dung dịch chất hoạt 
hóa kiềm, phụ gia thành hỗn hợp cấp liệu dạng bán khô hoặc bán dẻo;  
- máy tạo viên (405) để tạo viên hỗn hợp cấp liệu theo hình dạng và kích thước mong 
muốn; và  
- máy bơm (406) để bơm hỗn hợp cấp liệu đến đầu phun (407) qua đường ống dẫn.  
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(11) 60354 
(21) 1-2018-03498 (51) 8 B07B  1/28, C03C  1/00,  1/02, B03B  

5/00,  9/00 
(22) 12.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/050547    12.01.2017 (87) WO2017/125306 A1 27.07.2017 
(30) 1600949.0         19.01.2016      GB 
(71) CDE GLOBAL LIMITED  (GB) 

Ballyreagh Industrial Estate, Sandholes Road, Cookstown, County Tyrone BT70 9DG, 
United Kingdom 

(72) MCKEOWN, Christopher (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để rửa và phân loại cát silic đioxit 

dùng cho sản xuất thủy tinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp rửa cát dùng cho sản xuất thủy tinh bao gồm bước 

loại bỏ các tap lớn khỏi vật liệu cung cấp cát trên sàng rung thứ nhất (8), bước thu thập 
cát cỡ nhỏ và nước trong thùng lắng cặn (14) trước khi bơm cát vào trong bộ xoáy thủy 
lực thứ nhất (16) và đưa cát trong dòng chảy dưới lên trên sàng rung thứ hai (20) lúc đó 
cát kích thước lớn từ sàng rung thứ hai (20) được đưa vào trong bộ lọc cọ mòn (22) và từ 
đó lên trên sàng rung thứ ba (30) trước khi đưa cát cỡ nhỏ từ đó vào trong bộ xoáy thủy 
lực thứ hai (34), bước đưa cát được mang trong dòng chảy dưới từ đó vào trong bộ phân 
tách mật độ (38) và đưa cát bao gồm phần mật độ tương đối thấp từ bộ phân tách mật độ 
(38) vào trong bộ xoáy thủy lực thứ ba (48) và đưa dòng chảy dưới trên đó vào trong 
thùng phân loại (50) trong đó cát được thu thập ở dầu dưới của thùng phân loại được đưa 
lên trên sàng khử nước (46).  
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(11) 60355 
(21) 1-2018-03503 (51) 8 E04B  7/04, E04D  1/30,  1/34 

(22) 22.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001944       22.02.2017 (87) WO2017/146460 31.08.2017 
(30) 10-2016-0021327            23.02.2016     KR 

10-2016-0177115            22.12.2016     KR 
10-2017-0023537            22.02.2017     KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(75) KIM, JIN WOO  (KR) 

505 (Jeongsang-dong), Osipcheon-ro, Samcheok-si, Gangwon-do 25928 Republic of 
Korea 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cấu trúc lắp ghép gongpo của nhà và đền kiểu Hàn Quốc 

truyền thống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc lắp ghép gongpo của đền và nhà kiểu Hàn Quốc truyền 

thống, cấu trúc lắp ghép gongpo bao gồm: ít nhất một chi tiết cố định gongpo có rãnh 
liên động được tạo ra với hình dạng được nén hướng xuống phía dưới và hướng vào bên 
trong từ bề mặt của nó, và được đặt lên nhau bằng cách được gắn chặt với vật thể cố 
định; judu có khe hở rộng được tạo ra ở giữa của bề mặt đỉnh của nó và phần nhô liên 
động được tạo ra trên một thành bên của nó và được ăn khớp với rãnh liên động của chi 
tiết cố định gongpo; và gongpo có rãnh liên động và phần nhô liên động, và được lắp 
ghép với phía trên của judu. Do đó, gongpo có thể được tiêu chuẩn hóa và được sản xuất 
hàng loạt ở nhà máy, do đó cho phép kỹ thuật viên thông thường dễ dàng thực hiện công 
việc chỉ được hoàn thành bởi người có chuyên môn cao trước đó.  
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(11) 60356 
(21) 1-2018-03504 (51) 8 A61M  3/02, A47K  7/08, A61J  

1/10, B05C  17/005, B65D  83/00 
(22) 09.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/004757            09.02.2017 (87) WO2017/138615 17.08.2017 
(30) 2016-025238            12.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(71) TOKUE INC.  (JP) 

6-23, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 4500002, Japan 
(72) NAKAMURA, Saburo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bình chứa cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa cầm tay có khả năng duy trì chất lượng của nước làm 
sạch. Bình chứa cầm tay (10C) có kết cấu bao gồm phần chứa (20C) được tạo ra để có 
thể biến dạng nén và có thể được phục hồi lại hình dạng ban đầu, vòi phun (35C) được 
nối với phần chứa (20C) và có thể xả lưu chất, và phần bịt kín (40C) được tạo ra liền với 
vòi phun (35C) và có thể bịt kín lưu chất. Phần chứa (20C) và vòi phun (35C) được nối 

với nhau thông qua phần trụ (30C) có dạng hình trụ. ở trạng thái bị bịt kín khi mà lưu 
chất bị bịt kín bởi phần bịt kín (40C), lưu chất được chứa đầy trong khoang chứa (11C) ở 
trạng thái mà phần chứa (20C) bị nén, và ở trạng thái mở khi mà sự bịt kín bởi phần bịt 
kín (40C) được giải phóng, phần chứa (20C) được phục hồi trở lại hình dạng ban đầu 
của nó, và thể tích của khoang chứa (11C) được mở rộng so với thể tích của khoang 
chứa (11C) ở trạng thái bị bịt kín.  
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(11) 60357 
(21) 1-2018-03505 (51) 8 D05B  87/00,  63/00 

(22) 30.06.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/069416            30.06.2016 (87) WO2017/138163 17.08.2017 
(30) 2016-023688            10.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2018 
(71) SUZUKI MANUFACTURING, LTD.  (JP) 

1-12-7, Shimaminami, Yamagata-shi, Yamagata 990-0886, Japan 
(72) SAKUMA, Tohru (JP), SUZUKI, Mitsuharu (JP), KUDO, Shigenori (JP), SATOU, 

Mitsuru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu xâu chỉ bằng khí nén của máy may 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu xâu chỉ cho máy may, bao gồm: các mép kín (7a - 7e) có khả 
năng thực hiện sự tiếp xúc kín với vùng dạng vòng-đai theo chu vi (22) của các kim (1a, 
1b, 1e - 1g) mà bao quanh các đầu chỉ đi ra (5a - 5e) của các lỗ kim (1 - 1d, 1h - 1j) của 
kim, và còn bao gồm đệm dạng vòng-đai theo chu vi tương ứng (24) mà bao quanh các 
lỗ hút (6a - 6e) mà hút không khí từ các đầu chỉ đi ra của các lỗ kim của các kim; ống 
dẫn hút chỉ kim mà được nối với các lỗ hút của các mép kín; cơ cấu chuyển đổi vị trí 
mà, khi xâu kim, di chuyển các mép kín tới vị trí xâu chỉ sao cho các mép kín tiếp xúc 
với kim với các lỗ hút được căn thẳng hàng với các đầu chỉ đi ra của các lỗ kim của kim, 
và, khi tạo thành mũi khâu, thu các mép kín lại từ kim và di chuyển các mép kín về vị trí 
chờ; và bơm mà, với các ống dẫn hút chỉ kim được nối với cửa hút, đưa một đầu của chỉ 
lồng vào trong các đầu chỉ đi vào của các lỗ kim của các kim khi xâu các kim trong cửa 
hút từ các đầu chỉ đi ra của các lỗ kim của các kim qua các lỗ hút bằng các ống dẫn hút 
chỉ kim, bằng cách đó xâu một đầu chỉ qua các lỗ kim của các kim. 
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(11) 60358 
(21) 1-2018-03507 (51) 8 B65G  49/07, H01L  21/677 

(22) 13.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/000955        13.01.2017 (87) WO2017/122763 A1 20.07.2017 
(30) 2016-006491        15.01.2016      JP 

2016-006493        15.01.2016      JP 
(71) NANO TEM CO., LTD.  (JP) 

2-10, Jyooka 3-chome, Nagaoka-shi, Niigata 9400021, Japan 
(72) TAKATA, Atsushi (JP), TAKATSU, Masakazu (JP), ISHIZAKI, Kozo (JP), 

ONODERA, Norio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền tải không tiếp xúc và hệ thống truyền tải 

không tiếp xúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền tải không tiếp xúc và hệ thống truyền tải không tiếp 

xúc, mà có thể di chuyển vật thể từ đường truyền tải tới vị trí định trước mà không cần 
sử dụng cơ cấu khác, và có thể truyền tải vật thể theo cách không tiếp xúc mà không 
khiến vật thể rơi xuống ngay cả khi đường truyền tải bị nghiêng hoặc bị lật ngược. Hệ 
thống bao gồm cơ cấu giữ (11) dùng để giữ vật thể (1) theo cách không tiếp xúc và cơ 
cấu di chuyển (10) dùng để di chuyển cơ cấu giữ (11). Cơ cấu giữ (11) bao gồm cơ cấu 
nâng (7) dùng để nâng vật thể (1) và cơ cấu hút dùng để hút vật thể. Cơ cấu nâng (7) bao 
gồm tấm truyền tải (2) được làm từ vật liệu xốp có số lượng lớn của các lỗ, máy nén (6) 
dùng để đưa khí tới các lỗ của tấm truyền tải và phun khí từ các lỗ về phía vật thể. Cơ 
cấu di chuyển (10) được cấu thành bởi vật liệu từ (8) và nam châm (9) dùng để di 
chuyển vật thể theo cách không tiếp xúc trong khi hút vật thể về phía tấm truyền tải. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2018 
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(72) KANUKA, Hideyuki (JP), KONDO, Yuki (JP), NAKAMURA, Tomonori (JP), 

SAITOU, Gaku (JP), TACHIKAWA, Shigeru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp nhập vào và xuất ra đặc tả 

thiết kế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, hệ thống và phương pháp nhập vào và xuất ra đặc tả thiết 

kế. Thiết bị này được bố trí bộ xử lý và bộ nhớ và được dùng để xử lý đặc tả thiết kế 
theo định dạng bảng tính, và bao gồm bộ phận lưu trữ để lưu trữ phần xác định thông tin 
thiết kế được tạo ra trước và xác định cấu trúc của đặc tả thiết kế và mẫu thông tin thiết 
kế bao gồm phần xác định để chuyển đổi đặc tả thiết kế theo định dạng bảng tính được 
tạo ra trước thành định dạng dữ liệu bán cấu trúc và bộ phận chuyển đổi để thu đặc tả 
thiết kế theo định dạng bảng tính, thiết đặt thông tin của đặc tả thiết kế trong mẫu thông 
tin thiết kế dựa vào phần xác định thông tin thiết kế, và xuất ra thông tin làm thông tin 
thiết kế theo định dạng dữ liệu bán cấu trúc.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ dụng cụ chống nếp nhăn cho máy tạo thân hộp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ dụng cụ vuốt lại bao gồm dụng cụ đột dập, vòng đột dập mà có 
thể thụt vào so với dụng cụ đột dập, khớp nối đột dập, lò xo hoặc vật liệu đàn hồi mà 
đây vòng đột dập về phía trước. Việc thụt vào của vòng đột dập cung cấp giá đỡ cho khe 
vuốt lại để giảm bớt nếp nhăn. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị dùng để xử lý nhiệt chất thải hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị dùng để xử lý nhiệt cho lượng chất thải hữu cơ định trước. 
Thiết bị bao gồm nhiều các buồng để nhận lượng chất thải hữu cơ định trước. Hơn nữa, 
thiết bị bao gồm tường kép bao kín mỗi các buồng. Tiếp nữa, thiết bị bao gồm khoan 
được bố trí bên trong thân rỗng hình trụ của mỗi các buồng. Ngoài ra, mỗi các buồng có 
thân rỗng hình trụ. Thân hình trụ có đường kính thứ nhất của phần thứ nhất và đường 
kính thứ hai của phần thứ hai. Thêm vào đó, mỗi các buồng được nối liên tiếp để di 
chuyển liên tục lượng chất thải hữu cơ định trước dọc theo trục chiều dài. Hơn nữa, 
nhiều các buồng bao gồm đầu vào cho vật liệu và đầu ra cho vật liệu đã qua xử lý được 
gắn tại đầu cuối thứ hai của nhiều các buồng. 
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(86) PCT/US2016/051185       10.09.2016 (87) WO2017/142592 A1 24.08.2017 
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(54) Thiết bị ép và khử nước rác thải 

  (57)     Thiết bị ép và khử nước cho lượng rác thải định trước bao gồm khung trụ kim loại (102) 
được đặt để hỗ trợ giá đỡ cứng, và phần thân (104) được ghép cơ học với khung trụ 
thông qua nhiều các tấm liên kết (106). Thiết bị cũng bao gồm cửa nạp (112) được lắp 
dọc theo phần thân và cụm vít kép (103) để ép và khử nước lượng rác thải định trước. 
Nhiều tấm lưới chắn (105) được ghép chặt vào khung trụ dọc theo trục chiều dài của 
thiết bị để loại bỏ thành phần lỏng đã được nén. Phần thân cũng được thiết kế để hỗ trợ 
sự quay của cụm vít kép, và cửa nạp bao gồm cửa vào dạng mặt cắt ngang hướng nạp 
(112a) để chứa lượng rác thải định trước. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống quan sát bằng máy dùng để tạo biểu diễn số một 

chiều cho màn hình có nội dung thông tin thấp và phương pháp 
dùng để tạo biểu diễn số một chiều cho màn hình có nội dung 
thông tin thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quan sát bằng máy để tạo biểu diễn số một chiều cho màn 
hình có nội dung thông tin thấp, ví dụ, màn hình mà được chiếu sáng phân tán bởi mặt 
phẳng chiếu sáng, và biểu diễn số một chiều là phép chiếu được tạo trên các cột của 
mảng điểm ảnh hình chữ nhật của hệ thống quan sát bằng máy. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp dùng để tạo biểu diễn số một chiều cho màn hình có nội dung thông tin 
thấp 
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(54) Sản phẩm dệt và sản phẩm dệt thoi 

  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm dệt và sản phẩm dệt thoi, sản phẩm dệt thoi có nhiều sợi dọc 
thứ nhất kéo dài theo hướng thứ nhất và được tích hợp vào mặt thứ nhất trên mặt trước 
của sản phẩm dệt thoi. Sản phẩm dệt thoi có thể có nhiều sợi dọc thứ hai kéo dài theo 
hướng thứ nhất, trong đó nhiều sợi dọc thứ hai được tích hợp vào mặt thứ hai trên mặt 
sau của sản phẩm dệt thoi. Sợi ngang thứ nhất có thể kéo dài theo hướng thứ hai, trong 
đó phần thứ nhất của sợi ngang thứ nhất nằm trước ít nhất một sợi dọc trong số nhiều sợi 
dọc thứ nhất để tạo thành ít nhất một phần của ảnh đồ họa trên mặt trước. Phần thứ hai 
của sợi ngang thứ nhất có thể kéo dài giữa nhiều sợi dọc thứ nhất và nhiều sợi dọc thứ 
hai. 
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Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Hà Văn Hướng (VN), Nguyễn Chí Linh (VN), Phùng Lê Lâm (VN), Nguyễn Quốc 

Tuấn (VN), Cấn Văn Quyền (VN), Lâm Thị Diễm (VN), Tăng Thiên Vũ (VN), Tạ 
Quốc Việt (VN), Trần Quang Trung (VN), Vũ Tuấn Đức (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp cập nhật phần mềm độc lập cho thiết bị đa chip xử 

lý và quy trình tải và nạp phần mềm trong môi trường trình 
khởi động 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp cập nhật phần mềm độc lập cho các thiết bị đa chip xử 
lý, phương pháp này bao gồm các bước: (i) thiết lập môi trường máy chủ trên một thiết 

bị con thuộc nhóm X (1  X  N, N là số nhóm thiết bị con); (ii) thiết lập môi trường 
máy khách và các biến môi trường khởi động cho các thiết bị con thuộc các nhóm còn 
lại; (iii) tiến hành tải phần mềm từ thiết bị con thuộc nhóm X này (máy chủ) và nạp 
(ghi) vào bộ nhớ trong môi trường trình khởi động cho các thiết bị thuộc các nhóm còn 
lại; (iv) thiết lập môi trường máy chủ cho một thiết bị con đã được cập nhật phần mềm 

(thuộc nhóm Y với Y khác X và 1  Y  N); (v) thiết lập môi trường máy khách và các 
biến môi trường khởi động cho các thiết bị con còn lại thuộc nhóm X; và (vi) tiến hành 
tải phần mềm từ thiết bị con thuộc nhóm Y này (máy chủ) và nạp vào bộ nhớ trong môi 
trường trình khởi động cho các thiết bị còn lại thuộc nhóm X. Sáng chế còn đề xuất quy 
trình tải và nạp phần mềm trong môi trường trình khởi động.  
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LEETTOLA, Matthew  (US), SMITH, Jon  (CA), TAN, Kenneth  (US), WANG, 
Patrick  (US), FARREN, John Matthew  (US), REGAN, Patrick Conall  (US), CHEN, 
Po Cheng  (TW), KO, Honam  (KR), JURKOVIC, Dragan  (CA), VARADHAN, 
Aishwarya  (US), CHIEN, Tsung Tai  (TW), LIAO, Chang-Chu  (TW), CHANG, Chih-
Chi  (TW), LEE, Kuo-Hung  (TW), KlM, TaeHoun  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống sản xuất vật phẩm, thiết bị bám dính 

điện và phương pháp bắt và thả đối tượng đích 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống sản xuất vật phẩm, thiết bị bám dính điện, 

phương pháp bắt và thả đối tượng đích bằng cách sử dụng kỹ thuật bám dính điện, hoặc 
là như một mô hình riêng biệt để xử lý vật phẩm hoặc kết hợp chân không để lần lượt 
nâng và thả vật liệu.  
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(21) 1-2018-03558 (51) 7 H02N  13/00, B25J  15/06,  15/00, 

B65G  47/88, B65H  29/24 
(22) 12.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/013264     12.01.2017 (87) WO2017/123817 20.07.2017 
(30) 62/277,756          12.01.2016      US 
(71) GRABIT, INC.   (US) 

1246 Reamwood Avenue, Sunnyvale, California 94089, United States of America  
(72) CHEN, Qingde  (CN), MILLER, Greg  (US), PRAHLAD, Harsha  (US), CASLER, 

Richard J.  (US), KIM, Susan  (US), LEETTOLA, Matthew  (US), SMITH, Jon  (CA), 
TAN, Kenneth  (US), WANG, Patrick  (US), FARREN, John Matthew  (US), REGAN, 
Patrick Conall  (US), CHEN, Po Cheng  (TW), FU, Howard  (US), KO, Honam  (KR), 
JURKOVIC, Dragan  (CA), VARADHAN, Aishwarya  (US), CHlEN, Tsung Tai  
(TW), LIAO, Chang-Chu  (TW), CHANG, Chih-Chi  (TW), LEE, Kuo-Hung  (TW), 
JEAN, Ming-Feng  (TW), KIM, TaeHoun  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bám dính điện và phương pháp bắt và thả đối tượng 

đích 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bám dính điện và phương pháp bắt và thả đối tượng đích 

bằng cách sử dụng kỹ thuật bám dính diện, hoặc là một cách thức đơn lẻ để xử lý các 
đối tượng này hoặc thích hợp với ít nhất một phương thức hoạt động cơ học để bắt và thả 
đối tượng, một cách tương ứng.  
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(11) 60368 
(21) 1-2018-03559 (51) 7 H02N  13/00, B25J  15/00,  19/02, 

B65G  17/46, H01H  59/00 
(22) 12.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/013262     12.01.2017 (87) WO2017/123816 20.07.2017 
(30) 62/277,756          12.01.2016      US 
(71) GRABIT, INC.   (US) 

1246 Reamwood Avenue, Sunnyvale, California 94089, United States of America  
(72) CASLER, Richard J.  (US), PRAHLAD, Harsha  (US), KIM, Susan  (US), 

LEETTOLA, Matthew  (US), SMITH, Jon  (CA), TAN, Kenneth  (US), WANG, 
Patrick  (US), FARREN, John Matthew  (US), REGAN, Patrick Conall  (US), CHEN, 
Po Cheng  (TW), FU Howard  (US), JURKOVlC Dragan  (CA), VARADHAN 
Aishwarya  (US), LIAO Chang-Chu  (TW), CHANG Chih-Chi  (TW), LEE Kuo-Hung  
(TW), JEAN Ming-Feng  (TW) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống sản xuất vật phẩm với sự trợ giúp 

của phần tử bắt bám dính điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, thiết bị và phương pháp sản xuất vật phẩm sử dụng kỹ 

thuật bám dính điện (electroadhesion) để nâng hoặc hạ vật liệu, một cách tương ứng.  
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(11) 60369 
(21) 1-2018-03560 (51) 7 G02B  6/36,  6/40 

(22) 16.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/083881            16.11.2016 (87) WO2017/145454 A1 31.08.2017 
(30) 2016-036387            26.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2018 
(71) FUJIKURA LTD.   (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku Tokyo 1358512, Japan  
(72) OTOMlTSU Takahito  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Đầu nối quang với nhiều sợi quang và phương pháp chế tạo 

đầu nối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối quang với nhiều sợi quang mà không làm các sợi quang 

trần bị uốn cong trong đầu nối quang đa sợi và có thể duy trì các đặc tính quang tốt. Đầu 
nối quang với nhiều sợi quang (1) có nhiều sợi quang được bọc (10) mỗi sợi gồm một 
sợi quang trần (12) và một ống (14) trong đó sợi quang trần (12) được lắp lỏng, đầu nối 
quang đa sợi (30) được nối với các đầu thứ nhất của các sợi quang được bọc (10), và các 
đầu nối quang sợi đơn (20) lần lượt được nối với các đầu thứ hai của các sợi quang được 
bọc (10). Đầu nối quang đa sợi gồm một ống nối (31) mà các đầu của các sợi quang trần 
(12) được cố định vào, một vỏ đầu nối (32, 33, 34) bọc ống nối 31 trong đó, và một 
phần cố định ống (40) trong đó các ống (14) được cố định với vỏ ống (34). Sợi quang 
được bọc có một phần cố định sợi quang trần (50) trong đó sợi quang trần (12) và ống 
(14) được cố định ở một vị trí gần ống nối (31) hơn so với phần cố định ống (40) trong 
đầu nối quang đa sợi (30). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
278 

(11) 60370 
(21) 1-2018-03562 (51) 8 D04B  1/12 

(22) 12.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/013183       12.01.2017 (87) WO2017/123752 20.07.2017 
(30) 62/279,440            15.01.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) MCFARLAND, William, C. (US), MACGILBERT, John, Stuart (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp dệt kim phụ kiện dệt kim dùng cho mũ giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dệt kim phụ kiện dệt kim (130) dùng cho mũ giày 
(120) của giày dép (100). Phương pháp này có thể có bước dùng máy dệt kim phẳng 
(200). Mũ giày (120) có thể được tạo kết cấu để chứa bàn chân người đi giày. Phương 
pháp này có thể còn có bước thực hiện lần chạy qua (1040) của ít nhất một cơ cấu cấp 
sợi (224) dọc theo trục dọc (211) tương đối với các giường kim thứ nhất (210) và thứ hai 
(216), cấp ít nhất một sợi (230, 232) bằng ít nhất một cơ cấu cấp (224) trong khi chạy 
qua (1040), tạo ra, trong khi chạy qua (1040), các vòng thứ nhất (1022) nhờ các kim thứ 
nhất (206) để tạo ra phần thứ nhất (140) của phụ kiện dệt kim (130), và tạo ra, trong khi 
chạy qua (1040), các vòng thứ hai (1022) nhờ các kim thứ hai (212) để tạo ra phần thứ 
hai (142) của phụ kiện dệt kim. 
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(11) 60371 
(21) 1-2018-03563 (51) 8 A23L  2/00,  2/38, C12C  5/02, C12G  

3/06 
(22) 01.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/003620         01.02.2017 (87) WO2017/141708 A1 24.08.2017 
(30) 2016-029651         19.02.2016      JP 
(71) SAPPORO HOLDINGS LIMITED  (JP) 

20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1508522, Japan 
(72) SANEKATA, Ayako (JP), TAKOI, Kiyoshi (JP), TANIGAWA, Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đồ uống và phương pháp cải thiện mùi thơm của đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống có mùi thơm được ưa thích chưa từng có, và phương pháp cải 
thiện mùi thơm của đồ uống. Đồ uống theo một phương án của sáng chế có: hàm lượng 
axit geranic là 40 ppb hoặc nhiều hơn; và tỷ lệ hàm lượng axit geranic so với hàm lượng 
geraniol là 1,8 hoặc cao hơn và 150,0 hoặc thấp hơn. Phương pháp cải thiện mùi thơm 
của đồ uống theo một phương án của sáng chế gồm bước: điều chỉnh hàm lượng axit 
geranic của đồ uống đến 40 ppb hoặc cao hơn; và điều chỉnh tỷ lệ hàm lượng axit 
geranic so với hàm lượng geraniol của đồ uống đến 1,8 hoặc cao hơn và 150,0 hoặc thấp 
hơn.  
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(11) 60372 
(21) 1-2018-03573 (51) 7 B65D  21/02,  77/20,  1/10 

(22) 13.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2016/066260    13.12.2016 (87) WO2017/123366 20.07.2017 
(30) 14/997,147         15.01.2016      US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.   (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America  
(72) GRANT, Edward, A.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ đựng có vành chịu mài mòn, gói và hệ thống bao gồm các 

đồ đựng này 
  (57)     Sáng chế đề xuất đồ đựng có vành chịu mài mòn, gói và hệ thống bao gồm các đồ đựng 

này. Đồ đựng (12) bao gồm thành bên (22) giới hạn đường tâm dọc ở giữa (20) và vành 
(30) kết thúc thành bên. Vành bao gồm bề mặt ngoài theo chiều hướng tâm (36), bề mặt 
trong theo chiều hướng tâm (34), và mép bịt kín (32) kéo dài giữa các bề mặt ngoài và 
trong theo chiều hướng tâm. Mép bịt kín có phần trong cùng theo chiều hướng tâm (33), 
và phần ngoài cùng theo chiều dọc trục (35) được bố trí phía ngoài theo chiều hướng 
tâm so với phần trong cùng theo chiều hướng tâm. Gói (10) bao gồm lá kim loại (44) 
được ghép với mép bịt kín. 
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(11) 60373 
(21) 1-2018-03576 (51) 7 C12N  1/14 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Thị Minh Thành (VN), Hoàng Thị Hồng Anh (VN) 
(54) Chủng vi nấm Penicillium sp. LĐL4.4 thuần khiết về mặt sinh 

học có khả năng sinh tổng hợp hoạt chất huperzin A 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi nấm Penicillium sp. LĐL4.4 thuần khiết về mặt sinh học 

được phân lập từ lá cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata) phân bố tại Đà Lạt, Lâm 
Đồng, Việt Nam, mang đoạn gen ITS1-5,8S-ITS2 có kích thước 531bp và có khả năng 
sinh tổng hợp hoạt chất huperzin A cao, lên đến 1,38mg/L dịch lên men. Huperzin A có 
tác dụng trong việc điều trị bệnh rối loạn trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer. 
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(11) 60374 
(21) 1-2018-03577 (51) 7 C12N  1/14 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Thị Minh Thành (VN), Hoàng Thị Hồng Anh (VN) 
(54) Chủng vi nấm Fungal endophyte Tsp25 thuần khiết về mặt sinh 

học có khả năng sinh tổng hợp hoạt chất huperzin A 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi nấm Fungal endophyte Tsp25 thuần khiết về mặt sinh 

học, được phân lập từ thân cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata) phân bố tại Vườn 
Quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam, mang đoạn gen ITS1-5,8S-ITS2 có 
kích thước 620bp và có khả năng sinh tổng hợp hoạt chất huperzin A cao, lên đến 
2,88mg/L dịch lên men. Huperzin A có tác dụng trong việc điều trị bệnh rối loạn trí 
nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer. 
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(11) 60375 
(21) 1-2018-03588 (51) 7 B65B  23/20,  41/06,  43/44,  51/02,  

49/00,  49/08, B65D  85/46, B65B  
11/58,  5/02,  59/00 

(22) 24.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2017/051077      24.02.2017 (87) WO2017/149422 08.09.2017 
(30) 102016000021752          02.03.2016      IT 
(71) SYSTEM S.P.A.   (IT) 

Via Ghiarola Vecchia 73 41042 Fiorano Modenese, Modena, Italy  
(72) TORO, Andrea  (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Máy đóng thùng cải tiến 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy đóng thùng cải tiến, bao gồm: mặt kê (2) để đỡ một hoặc nhiều 
phôi (B) để tạo thùng (C) hình tứ giác; phương tiện mang (3) được cấu trúc để mang 
nhiều phôi (B) để tạo thành thùng; bộ chuyển vận (4) được cấu trúc để lấy phôi (B) từ 
phương tiện mang (3) và đặt chúng lên mặt kê (2); bộ phận gấp (5) được cấu trúc để gấp 
phôi (B) theo đường gấp để tạo thành thùng; vị trí chứa (31, 32, 33, 34) cho mỗi cạnh 
của thùng (C); phương tiện chuyển vận (41, 42, 43, 44) cho mỗi cạnh của thùng (C). 
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(11) 60376 
(21) 1-2018-03595 (51) 7 B24D  3/06, B22F  3/00,  3/105, 

B24D  3/14,  5/10,  7/10,  18/00, 
B33Y  80/00,  10/00 

(22) 18.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/013867     18.01.2017 (87) WO2017/127392 27.07.2017 
(30) 62/281,349          21.01.2016      US 

62/315,044          30.03.2016      US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY   (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America  

(72) FRANKE, Carsten  (DE), GIVOT, Maiken  (DE), KORTEN, Malte  (DE), 
SMITHSON, Robert L. W.  (US), GOERS, Brian D.  (US), ADEFRlS, Negus B.  (US), 
ANDERSON, Thomas J.  (US), SHUKLA, Brian A.  (US), HARPER, Michael C.  
(US), PLOTNIKOV, Elizaveta Y.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo dụng cụ mài kết dính kim loại và kết dính 

dạng thủy tinh, và tiền chất của dụng cụ mài 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chế tạo dụng cụ mài kết dính dạng thủy tinh và dụng cụ 

mài kết dính kim loại. Phương pháp này bao gồm các bước theo thứ tự sau. Bước a) bao 
gồm quy trình con gồm có các thao tác theo thứ tự sau: i) đặt lớp chứa các hạt bột tơi 
xốp vào vùng giới hạn; và ii) áp dụng nhiệt chọn lọc nhờ dẫn điện hoặc bức xạ, để xử lý 
nhiệt diện tích của lớp chứa các hạt bột tơi xốp. Các hạt bột tơi xốp bao gồm các hạt mài 
và các hạt hợp chất hữu cơ, cũng như các hạt tiền chất kết dính dạng thủy tinh hoặc các 
hạt kim loại. Lớp chứa các hạt bột tơi xốp có độ dày gần đều nhau. Bước b) bao gồm 
việc thực hiện độc lập bước a) nhiều lần để tạo ra phôi mài định trước của dụng cụ mài 
chứa các hạt bột kết dính và các hạt bột tơi xốp còn lại. Bước c) bao gồm tách các hạt 
bột tơi xốp còn lại ra khỏi phôi mài định trước của dụng cụ mài. Bước d) bao gồm việc 
gia nhiệt phôi mài định trước của dụng cụ mài để tạo ra dụng cụ mài kết dính dạng thủy 
tinh chứa các hạt mài được giữ trong vật liệu kết dính dạng thủy tinh, hoặc để tạo ra 
dụng cụ mài kết dính kim loại. Phương pháp chế tạo dụng cụ mài kết dính kim loại tùy ý 
bao gồm các bước ngâm phôi mài định trước của dụng cụ mài với kim loại nóng chảy 
thấp hơn nhiệt độ nóng chảy và hóa rắn kim loại nóng chảy thấp hơn nhiệt độ nóng chảy 
để tạo ra dụng cụ mài kết dính kim loại. Sáng chế còn đề xuất tiền chất của dụng cụ mài 
kết dính dạng thủy tinh và tiền chất của dụng cụ mài kết dính kim loại.  
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(11) 60377 
(21) 1-2018-03598 (51) 8 A43B  7/08,  9/04,  9/02,  9/06,  

23/04,  13/16,  3/10,  23/07 
(22) 24.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/014680    24.01.2017 (87) WO2017/132117 03.08.2017 
(30) 15/005,113         25.01.2016      US 

15/284,780         04.10.2016      US 
(71) COLE HAAN LLC  (US) 

45 West 18th Street, Third Floor, New York, New York 10011, United States of 
America 

(72) MOKOS, Jeffrey (US), PATT, Scott (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Giày có các dấu hiệu để nâng cao tính linh hoạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày bao gồm đế, phần trên, và nhiễu. Đế và phần trên xác định 
đường nối. Nhiễu phủ lên đường nối. Đế bao gồm các rãnh linh hoạt. Phần trên bao gồm 
các lỗ xuyên. Nhiễu bao gồm các khe linh hoạt.  
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(11) 60378 
(21) 1-2018-03601 (51) 7 C11D  1/37,  1/83,  3/386,  3/37 

(22) 23.11.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/078515      23.11.2016 (87) WO2017/140392 A1 24.08.2017 
(30) 16156039.6           17.02.2016      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) BATCHELOR Stephen Norman  (GB), BIRD Jayne Michelle  (GB), COHRS Carsten  

(DE), DIEDERICHS Jan  (DE), LEINWEBER Dirk  (DE), MUTCH Kevin James  
(DE), ROMANSKl Steffen  (DE) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt làm trắng quần áo và phương pháp xử lý 

vải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt làm trắng quần áo và phương pháp xử lý vải tại 

gia.  
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(11) 60379 
(21) 1-2018-03602 (51) 7 C11D  1/94,  3/00,  3/20,  11/00,  

1/29,  1/66,  1/88 
(22) 26.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/051601       26.01.2017 (87) WO2017/140472 A1 24.08.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) BANDYOPADHYAY Punam  (IN), NAIK Maheshwara Shiva  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm rửa bát chứa chất phá bọt kích hoạt khi tráng 

  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực chế phẩm làm sạch bề mặt cứng. Có nhu cầu đối với các chế 
phẩm tạo bọt mạnh trong giai đoạn rửa/làm sạch. Tuy nhiên, trong giai đoạn tráng, bọt 
nên được tráng sạch càng nhanh càng tốt với số lần tráng tối thiểu sao cho giai đoạn này 
trở nên bền vững. 
Sáng chế bộc lộ chế phẩm làm sạch chứa nước có độ pH bằng 6,5 hoặc thấp hơn, chứa: 
(i) alkyl etoxy sulfat với lượng từ 3,0 đến 25,0% trọng lượng; 
(ii) chất hoạt động bề mặt lưỡng tính với lượng từ 1,0 đến 5,0% trọng lượng; 
(iii) axit béo với lượng từ 0,1 đến 1,0% trọng lượng là axit béo không chứa hydroxy bão 
hòa có từ 8 đến 12 nguyên tử cacbon và axit béo không chứa hydroxy bão hòa có từ 14 
đến 18 nguyên tử cacbon, trong đó tỷ lệ giữa lượng axit béo có từ 8 đến 12 nguyên tử 
cacbon với lượng axit có từ 14 đến 18 nguyên tử cacbon là từ 1:0,1 đến 1:10 phần trọng 
lượng; và 
(iv) chất hoạt động bề mặt không ion với lượng từ 0,5 đến 5% trọng lượng, 
trong đó (iii) và (iv) cùng với nhau tạo thành hệ chất phá bọt, và  
trong đó, lượng chất hoạt động bề mặt anion không alkoxyl hóa trong chế phẩm nói trên 
nằm trong khoảng dưới 1,0% trọng lượng. 
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(72) BATCHELOR Stephen Norman  (GB), BIRD Jayne Michelle  (GB), COHRS Carsten  

(DE), DIEDERICHS Jan  (DE), LEINWEBER Dirk  (DE), MUTCH Kevin James  
(DE), ROMANSKI Steffen  (DE) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt làm trắng quần áo và phương pháp xử lý 

vải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt làm trắng quần áo và phương pháp xử lý vải tại 

gia. 
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(30) 16156036.2            17.02.2016     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) BATCHELOR Stephen Norman  (GB), BIRD Jayne Michelle  (GB), COHRS Carsten  

(DE), DIEDERICHS Jan  (DE), LEINWEBER Dirk  (DE), MUTCH Kevin James  
(DE), ROMANSKI Steffen  (DE) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt làm trắng quần áo và phương pháp xử lý 

vải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt làm trắng quần áo và phương pháp xử lý vải tại 

gia. 
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(11) 60382 
(21) 1-2018-03609 (51) 8 F24F  7/00,  13/28 

(22) 07.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/004295            07.02.2017 (87) WO2018/047367 A1 15.03.2018 
(30) 2016-178015            12.09.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan 
(72) Katsuhiro ITOH (JP), Takashi KOHAMA (JP), Yoshinori NAKAMURA (JP), 

Kensuke UCHIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy lọc không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy lọc không khí mà có thể làm giảm chi phí sản xuất. Máy lọc 
không khí (1) được trang bị buồng chứa (2) trong đó cửa nạp (3) và các cửa xả (4) và (5) 
mở, đường thông gió (8) mà nối cửa nạp (3) với các cửa xả (4) và (5), quạt (10) được bố 
trí trong đường thông gió (8), bộ lọc trước (6) mà được bố trí để hướng về cửa nạp (3), 
và bộ phận làm sạch (30) để làm sạch bộ lọc trước (6), trong đó bộ phận làm sạch (30) 
có trục tiếp liệu (40) mà bộ lọc dạng tấm trước (6) được quấn lên nó, trục quấn (50) để 
quấn bộ lọc trước (6), mô tơ truyền động (100) để truyền động quay trục quấn (50), và 
thân bàn chải (80) được nối với mô tơ truyền động (100) để quay và trượt trên bộ lọc 
trước (6) trên trục quấn (50) khi trục quấn (50) quay.  
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(11) 60383 
(21) 1-2018-03613 (51) 8 C22C  38/00,  38/16,  38/60, C21D  

9/46 
(22) 15.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/005467            15.02.2017 (87) WO2017/141953 24.08.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) YOSHIOKA Shimpei (JP), ONO Yoshihiko (JP), KIMATA Yusuke (JP), MASUOKA 

Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép cán nguội có độ bền cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội có độ bền cao, mà ưu việt về khả năng chống 
rạn nứt chậm và khả năng chuyển hoá hoá học, và có độ bền kéo là 1180 MPa hoặc cao 
hơn. Tấm thép cán nguội này có thành phần hoá học sau, theo % khối lượng: C: 0,10% 
hoặc lớn hơn và 0,6% hoặc nhỏ hơn, Si: 1,0% hoặc lớn hơn và 3,0% hoặc nhỏ hơn, Mn: 
lớn hơn 2,5% và 10,0% hoặc nhỏ hơn, P: 0,05% hoặc nhỏ hơn, S: 0,02% hoặc nhỏ hơn, 
Al: 0,01% hoặc lớn hơn và 1,5% hoặc nhỏ hơn, N: 0,005% hoặc nhỏ hơn, Cu: 0,05% 
hoặc lớn hơn và 0,5% hoặc nhỏ hơn, và phần còn lại là Fe và các tạp chất không thể 
tránh khỏi, mà trong đó độ bao phủ bề mặt tấm thép của các oxit chủ yếu chứa Si là 1% 
hoặc nhỏ hơn, độ bao phủ bề mặt tấm thép của các oxit có nguồn gốc từ sắt là 40% hoặc 
nhỏ hơn, CuS/CuB là 4,0 hoặc nhỏ hơn, và độ bền kéo là 1180 MPa hoặc cao hơn, trong 
đó CuS là hàm lượng của Cu của lớp bề mặt của tấm thép và CuB là hàm lượng Cu trong 
thép nền. 
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(11) 60384 
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31/04, H02N  6/00,  11/00 
(22) 17.08.2017 (43) 26.11.2018 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(75) 1. LEE, JAE UK  (KR) 

(Jangpyeongdong, Deokjin 2-cha Humanville) #312, 65, Jangpyeong 1-ro 16-gil, 
Geoje-si, Gyeongsangnam-do, 53262, Republic of Korea 
2. LEE, SONG YI  (KR) 
(Jangpyeongdong, Deokjin 2-cha Humanville) #312, 65, Jangpyeong 1-ro 16-gil, 
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Geoje-si, Gyeongsangnam-do, 53262, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Đèn đường sử dụng nguồn năng lượng phức hợp 

  (57)     Sáng chế đề xuất đèn đường sử dụng nguồn năng lượng phức hợp bao gồm: bộ phận cột 
có cột trụ; bộ phận chiếu sáng bao gồm đèn LED được lắp đặt trên cột trụ, bộ phận sinh 
quang điện mà bao gồm tấm quang điện được nối với phần trên của cột trụ, được đỡ bởi 
thanh nối; bộ phận phát điện bằng năng lượng gió bao gồm vỏ đỡ, ống cấp gió được lắp 
đặt hướng vào trong và xả gió vào trong đầu vào tới lỗ xả để làm quay rôtơ, trục quay 
nối quay với phần trên của cột trụ bằng vỏ, rôtơ được bố trí trong vỏ và nối cố định với 
trục quay và có nhiều các cánh quạt, và máy phát điện được bố trí tại phần trên của cột 
trụ và nối với rôtơ để sinh ra năng lượng điện; bộ phận điều khiển được lắp đặt trong cột 
trụ có pin lưu trữ được bố trí, và điều khiển năng lượng điện được lưu trữ bên trong pin 
lưu trữ để kiểm soát công tắc tắt/mở của bộ phận chiếu sáng. 
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(11) 60385 
(21) 1-2018-03620 (51) 7 C08L  9/02,  27/06 

(22) 21.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/006374      21.02.2017 (87) WO2017/146046 31.08.2017 
(30) 2016-032019          23.02.2016       JP 
(71) ZEON CORPORATION   (JP) 

6-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008246, Japan  
(72) YOKOYAMA, Seiji  (JP), NAGAMORl, Hiroyasu  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm cao su copolyme nitril, chế phẩm cao su có thể liên 

kết ngang và cao su liên kết ngang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm cao su copolyme nitril bao gồm cao su copolyme nitril 

(A) chứa từ 22% đến 45% khối lượng đơn vị monome nitril chưa bão hòa kiểu etylen ở 

vị trí , , và nhựa vinyl clorua (B) có mức độ polyme hóa trung bình nằm trong khoảng 
từ 1200 đến 2200, trong đó lượng nhựa vinyl clorua (B) tính theo 100 phần khối lượng 
của cao su copolyme nitril (A) nằm trong khoảng từ 70 đến 140 phần khối lượng. 
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm cao su có thể liên kết ngang thu được bằng cách 
trộn lẫn chất tạo liên kết ngang vào chế phẩm cao su copolyme nitril nêu trên. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cao su liên kết ngang thu được bằng cách liên kết 
ngang chế phẩm cao su có thể liên kết ngang nêu trên. 
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(11) 60386 
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(22) 22.12.2016 (43) 26.11.2018 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) HORIMASA CITY FARM INC.   (JP) 

1-23-9, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 1410031, Japan  
(72) HORI, Masaharu  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống trồng cây nuôi cá và phương pháp trồng thực vật và 

nuôi động vật có vỏ và cá sử dụng hệ thống trồng cây nuôi cá
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống trồng cây nuôi cá (aquaponics) bao gồm bể nuôi (1) của 

hệ thống nuôi và các bể trồng (2) của hệ thống trồng, trong đó các bể trồng (2) của hệ 
thống trồng được bố trí trong hai hoặc nhiều hơn hai tầng theo chiều dọc. Hệ thống 
trồng cây nuôi cá bao gồm hệ thống tuần hoàn nuôi và trồng, trong đó chất lỏng trong 
bể nuôi (1) được cấp cho mỗi bể trong số các bể trồng (2), và chất lỏng trong mỗi bể 
trong số các bể trồng (2) được quay trở lại bể nuôi (1), để nhờ đó tuần hoàn qua bể nuôi 
(1), các bể trồng (2), và bể nuôi (1). Cá và động vật có vỏ có thể được nuôi trong bể 
nuôi (1) và thực vật có thể được trồng trong các bể trồng (2), với chất lỏng tuần hoàn 
qua đường tuần hoàn. Cả hệ thống tuần hoàn trồng trong đó chất lỏng tuần hoàn qua bể 
chứa nước, các bể trồng (2), và bể chứa nước, lẫn hệ thống tuần hoàn nuôi trong đó chất 
lỏng tuần hoàn qua bể nuôi (1), bể chứa nước, và bể nuôi (1) cũng có thể được bố trí. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp trồng thực vật và nuôi động vật có vỏ 
và cá sử dụng hệ thống trồng cây nuôi cá. 
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(86) PCT/EP2016/078893       25.11.2016 (87) WO2017/129290 03.08.2017 
(30) 62/286,733            25.01.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) WIFVESSON, Monica (SE), WASS, Mikael (SE), HUSSAIN, Yasir (PK), 

TORVINEN, Vesa (FI), JOHANSSON, Nicklas (SE), SCHLIWA-BERTLING, Paul 
(DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp truyền thông bởi thiết bị truyền thông điện tử 

và thiết bị truyền thông điện tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông điện tư, thiết bị truyền thông điện tử này của 

hệ thống viễn thông nhận tin nhắn chứa bit chế độ tính toàn vẹn và bit bảo vệ tính toàn 
vẹn từ một thiết bị truyền thông điện tử khác, và xác định liệu bit bảo vệ tính toán vẹn 
chỉ thị là trường FCS (Frame Check Sequence - Chuỗi kiểm tra khung) của tin nhằn đã 
được thay thế bởi trường MAC (Medium Access Control - Điều khiển truy nhập môi 
trường). Đáp lại việc xác định là bit bảo vệ tính toàn vẹn chỉ thị là trường FCS đã được 
thay thế bởi trường MAC, thiết bị xác định liệu trường MAC là hợp lệ. Đáp lại việc xác 
định là trường MAC là không hợp lệ và bit chế độ tính toàn vẹn có trị số được định 
nghĩa thứ nhất, tin nhắn được loại bỏ. Đáp lại việc xác định là trường MAC là không 
hợp lệ và bit chế độ tính toàn vẹn có trị số được định nghĩa thứ hai, nội dung của tin 
nhắn được cung cấp cho lớp giao thức mạng cao hơn để xử lý.  
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(72) Eric L. BARTHOLOMEW  (US), William L. BOTTORF  (US), Kyle R. HEIMBACH  

(US), Brandon S. MILLER  (US), Michael T. WATERMAN  (US), Michael 
ZAJACZKOWSKI  (US), Qiang LUO  (CN), Andrew P. FULL  (US), Christopher E. 
KOHLER  (US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm có thể polyme hóa được và có thể liên kết ngang 

được bằng bức xạ quang hóa và sản phẩm bao gồm chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có thể polyme hóa được và có thể liên kết ngang được 
bằng bức xạ quang hóa, chế phẩm này bao gồm: ít nhất một monome có một hoặc nhiều 
liên kết chưa bão hòa etylen; chất khơi mào bằng bức xạ quang hóa thứ nhất để polyme 
hóa hoàn toàn ít nhất một monome nêu trên để tạo ra một tiền chất kết dính, chất khơi 
mào thứ nhất này được kích hoạt tại bước sóng kích hoạt thứ nhất; chất khơi mào bằng 
bức xạ quang hóa thứ hai để liên kết ngang ít nhất một phần tiền chất kết dính nêu trên, 
chất khơi mào thứ hai này được kích hoạt tại bước sóng kích hoạt thứ hai và chất khơi 

mào thứ hai này không quang hoạt tại bước sóng kích hoạt thứ nhất. ít nhất một trong số 
các chất khơi mào thứ nhất và thứ hai này có thể polyme hóa được với ít nhất một 
monome nêu trên. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm bao gồm chế phẩm nêu 
trên. 
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(72) KANAPURAM, Sekhar (US), LATYPOV, Ramil (US), THANGARAJ, Balakumar 
(IN), POMPE, Cornelius (DE) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa cấu trúc kháng thể đặc hiệu kép 

  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa cấu trúc kháng thể chuỗi đơn đặc hiệu kép, 
xyclodextrin và dung dịch đệm.  
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) AU, Kelvin Kar Kin (CA), MA, Jianglei (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị trao đổi năng lực giao diện không 

gian 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị tạo ra các cơ chế cho việc trao đổi năng 

lực giao diện không gian. Việc trao đổi năng lực giao diện không gian cho phép thiết bị 
người dùng truyền tín hiệu về các khả năng tạo cấu hình giao diện không gian của nó tới 
thiết bị mạng để tạo điều kiện tối ưu hóa giao diện không gian có thể tạo cấu hình được 
bởi phần mềm (SoftAI). Việc trao đổi năng lực giao diện không gian đòi hỏi thiết bị 
người dùng (UE) truyền tín hiệu thông tin liên quan đến loại khả năng tạo cấu hình giao 
diện không gian của giao diện không gian của thiết bị. Loại khả năng tạo cấu hình giao 
diện không gian nhận dạng xem thiết bị có hỗ trợ nhiều cấu hình giao diện không gian 
của giao diện không gian hay không. Thiết bị UE cũng có thể truyền thông tin liên quan 
đến các tùy chọn cấu hình giao diện không gian mà nó hỗ trợ. Thiết bị mạng có thể xác 
định cấu hình cho giao diện không gian của thiết bị UE dựa vào it nhất một phần ở 
thông tin được cung cấp bởi thiết bị UE.  
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(72) YAMAGUCHI, Takashi (JP), FUJIWARA, Kunihiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đầu nối quang và phương pháp sản xuất đầu nối quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối quang và phương pháp sản xuất đầu nối quang. Đầu nối 
quang theo sáng chế bao gồm: thành phần giữ mà bao gồm phần thân chính gồm có 
phần thành đáy và cặp các phần thành bên, và mà có khả năng giữ, trong khoảng trống 
được bao quanh bởi phần thành đáy và cặp các phần thành bên, dây cáp quang bao gồm 
lớp của thành phần kéo giãn dạng sợi; và thân chính của đầu nối quang bao gồm phần 
cố định mà cố định thành phần giữ. Thành phần giữ bao gồm thành phần kẹp mà có cấu 
tạo để kẹp thành phần kéo giãn dạng sợi giữa chính nó và bề mặt ngoài của phần thành 
đáy của phần thân chính. Phần cố định bao gồm cặp các bề mặt trong mà kẹp phần thân 
chính và thành phần kẹp từ hướng trong đó thành phần kẹp và phần thành đáy kẹp thành 
phần keo giãn dạng sợi. 
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(72) Tamori, Haruka (JP), Nakayama, Takateru (JP), Yoshida, Kazuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất tôm đông khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tôm đông khô mà, sau khi nấu bằng cách rót 
nước nóng vào, cho kích cỡ con tôm lớn hơn so với kích cỡ của tôm thông thường và có 
hình thức tròn trĩnh, thớ đàn hồi. Tôm nguyên liệu thô được gia nhiệt bằng cách nhúng 
chúng trong nước nóng ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 65 đến 75oC cho đến khi tôm có 
nhiệt độ bên trong nằm trong khoảng từ 60 đến 70oC, và khi đó tôm được làm đông lạnh 
và sau đó là làm đông khô. Với phương pháp này, có thể thu được tôm đông khô mà cho 
kích cỡ con tôm lớn hơn và tròn trĩnh, thớ đàn hồi sau khi nấu bằng cách rót nước nóng 
vào, so với kích cỡ của tôm thông thường thu được bằng phương pháp thông thường để 
sản xuất tôm đông khô dùng cách gia nhiệt bằng cách đun sôi trong nước sôi. 
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(22) 02.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/052201    02.02.2017 (87) WO2017/134133 10.08.2017 
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(72) YSEBAERT, Nina  (BE), GOEYVAERTS, Nele Isa E.  (BE), ROYMANS, Dirk AndrÐ 

E.  (BE), KOUL, Anil  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm kết hợp dùng để điều trị virut hợp bào hô hấp (RSV) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp của hợp chất A ức chế virut hợp bào hô hấp (RSV), là hợp 
chất 3-({5-clo-1-[3-(metylsulfonyl)propyl]-1H-indol-2-yl}metyl)-1-(2,2,2-trifloetyl)-
1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-on, và một hoặc nhiều hợp chất B ức chế RSV 
được chọn từ nhóm bao gồm ribavirin, GS-5806, MDT-637, BTA-9881, BMS-433771, 
YM-543403, A-60444, TMC-353121, RFI-641, CL-387626, MBX-300, AZ-27, 
MEDI8897, CR9501, palivizumab, 3-({5-clo-1-[3-(metylsulfonyl)propyl]-1H-
benzimidazol-2-yl}metyl)-1-xyclopropyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-on, 
3-[[7-clo-3-(2-etylsulfonyletyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]metyl]-1-xyclopropyl-
imidazo[4,5-c]pyridin-2-on, N-(2-flo-6-metylphenyl)-6-(4-(5-metyl-2-(7-oxa-2- 
azaspiro[3.5]nonan-2-yl)nicotinamido)benzoyl)-5,6-dihydro-4H-benzo[b]thieno[2,3-
d]azepin-2-carboxamit, và 4-amino-8-[3-[[2-(3,4- dimetoxyphenyl)etyl]amino]propyl]-
6,6-dimetyl-2-(4-metyl-3-nitrophenyl)-3H-imidazo[4,5-h] isoquinolin-7,9(6H,8H)-dion, 
có tác dụng điều trị hoặc làm giảm mức độ nhiễm RSV. Sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm kết hợp của hợp chất A và một hoặc nhiều hợp chất B, dược phẩm chứa hợp chất 
A và một hoặc nhiều hợp chất B. 
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(72) SONG, Gang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sạc, thiết bị di động, thiết bị sạc và hệ thống sạc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sạc, thiết bị di động, và thiết bị sạc. Thiết bị di động 
này bao gồm pin và đầu nối, trong đó đầu nối này bao gồm chân sạc và chân nối mát; và 
khi chân sạc được nối với chân ra của thiết bị sạc nhờ sử dụng cáp sạc hoặc để sạc pin, 
thì chân sạc nhận tín hiệu dòng điện thứ nhất được truyền từ chân ra của thiết bị sạc, và 
truyền tín hiệu dòng điện thứ nhất này đến chân anôt của pin, để sạc pin. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất bộ phận nhiệt điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bộ phận nhiệt điện hoặc ít nhất một kết cấu 
bán thành phẩm của nó. Mục đích của sáng chế là đề xuất phương pháp mà có thể được 
thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn. Ngoài ra, các bước xử lý sau để làm 
ngang bằng đế và các chân nhiệt cần được tránh tới mức có thể. Để đạt điều đó, các 
bước xử lý ép, định vị và nung kết được thực hiện trên các thiết bị khác nhau sao cho 
các thiết bị tiêu chuẩn có thể được dùng cho càng nhiều công đoạn này càng tốt. Theo 
một khía cạnh chủ yếu, sáng chế bao gồm các công đoạn nung kết và làm ngang bằng 
được thực hiện ở một bước xử lý mà ở đó các điện cực nung kết phẳng được bố trí trên 
mặt phẳng song song với đế được sử dụng, chúng được dịch chuyển gần về phía đế sau 
khi có sự co do nung kết. Vào lúc kết thúc công đoạn nung kết, khoảng cách giữa các 
điện cực đặc trưng cho cả chiều dày đế lẫn chiều dài của các chân nhiệt, nhờ đó đảm 
bảo việc hoàn thiện ngang bằng của các chân nhiệt với đế mà không cần xử lý sau.  
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(11) 60396 
(21) 1-2018-03658 (51) 8 H04L  9/28 

(22) 19.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2017/071735     19.01.2017 (87) WO2017/125046 27.07.2017 
(30) 15/003,184          21.01.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian,Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, P.R. China 

(72) GE, Yiqun (CA), SHI, Wuxian (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã cực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp mã hóa và giải mã các mã cực, cùng với các thiết 
bị để thực hiện các phương pháp này. Phương pháp mã hóa kết hợp các chuỗi các bit 
thông tin thứ nhất và thứ hai và các bit mã dư tuần hoàn (CRC) và các bit cố định vào 
trong vectơ đầu vào. Vectơ đầu vào được nhân với ma trận sinh cho mã cực để tạo ra từ 
mã ghép. Phương pháp giải mã thu từ mã như vậy và tạo ra vectơ được giải mã nhờ tạo 
ra các mức kế tiếp của cây quyết định. Đối với số lượng của các mức của cây quyết định 
thứ nhất, các đường vượt quá số lượng tối đa thứ nhất của các đường có thể nhất được 
loại bỏ. Đối với số lượng của các mức của cây quyết định thứ hai, các đường vượt quá số 
lượng tối đa thứ hai của các đường có thể nhất được loại bỏ. Trong một số trường hợp, 
phương pháp giải mã có thể được cải thiện hiệu suất khi so với một số phương pháp giải 
mã cho các từ mã không ghép. 
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(11) 60397 
(21) 1-2018-03660 (51) 8 F24F  7/00,  13/28 

(22) 07.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/004296            07.02.2017 (87) WO2018/047368 A1 15.03.2018 
(30) 2016-178017            12.09.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2018 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan 
(72) Yoshinori NAKAMURA (JP), Takashi KOHAMA (JP), Kensuke UCHIMURA (JP), 

Katsuhiro ITOH (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy lọc không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy lọc không khí có thể được sản xuất với chi phí sản xuất giảm. 
Máy lọc không khí (1) được bố trí có: vỏ hộp (2) trong đó lỗ hút (3) và các lỗ xả (4), (5) 
được tạo nên; đường dẫn khí (8) nối lỗ hút (3) và các lỗ xả (4), (5); quạt gió (10) được 
bố trí nằm trong đường dẫn khí (8); bộ lọc trước (6) (bộ lọc) được bố trí đối diện lỗ hút 
(3); và thiết bị làm sạch (30) dùng để làm sạch bộ lọc trước (6). Thiết bị làm sạch (30) 
có: trục cấp (40) có bộ lọc trước dạng tấm (6) được cuộn trên đó; trục cuộn (50) dùng để 
cuộn bộ lọc trước (6); động cơ dẫn động (100) dùng để dẫn động dưới dạng quay trục 
cuộn (50); bộ phận ép (70) có lò xo xoắn (75), trong quá trình cuộn bởi trục cuộn (50), 
ép trục quay của trục cấp (40) theo hướng ngược với hướng cuộn; và thân chổi (80) trượt 
trên bộ lọc trước trong suốt quá trình quay của trục cuộn (50).  
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(11) 60398 
(21) 1-2018-03662 (51) 8 H04N  5/225, H04M  1/02 

(22) 15.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001667    15.02.2017 (87) WO2017/142313 24.08.2017 
(30) 10-2016-0019388         18.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) JUNG, Hwa-Joong (KR), KIM, Man-Ho (KR), RHO, Hyung-Jin (KR), PARK, Dong-

Youl (KR), LEE, Ki-Huk (KR), CHOI, Yong-Hwan (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp chế tạo thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp chế tạo thiết bị điện tử. Thiết bị 
điện tử này bao gồm bảng mạch in có một điểm nối điện được tạo ra ở trên đó, bộ cảm 
biến hình ảnh được nối điện với điểm nối điện đó, và vỏ kim loại bao quanh một mặt 
của bộ cảm biến hình ảnh, trong đó vỏ kim loại có phần thứ nhất cách bảng mạch in với 
khoảng cách thứ nhất và phần thứ hai cách bảng mạch in với khoảng cách thứ hai.  
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(11) 60399 
(21) 1-2018-03663 (51) 8 B65G  47/91, B25J  15/06 

(22) 06.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001246      06.02.2017 (87) WO2017/159986 21.09.2017 
(30) 10-2016-0030778           15.03.2016      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2018 
(71) VTEC CO., LTD.  (KR) 

2F(Gwaebeop-dong, Bu-Kyeong Building) 30, Gwangjang-ro 56beon-gil Sasang-gu 
Busan 46972, Republic of Korea 

(72) CHO, Ho-Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị kẹp chân không có bơm chân không 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị kẹp chân không. Thiết bị kẹp chân không này có bình chứa 
gá lắp thứ nhất và bình chứa gá lắp thứ hai dạng hình trụ được tạo ra có dạng chữ H khi 
được quan sát từ bên ngoài, kể cả thân chính để tạo ra buồng chân không chung. Bơm 
chân không được lắp vào bình chứa gá lắp thứ nhất, trong khi bơm chân không hoặc van 
xả được gắn tùy chọn trong bình chứa gá lắp thứ hai. Ngoài ra, lỗ lắp phía trước của 
từng bình chứa gá lắp thứ nhất và bình chứa gá lắp thứ hai có một chi tiết hoàn thiện để 
hỗ trợ từng van xả và bơm chân không gắn vào đó, nhờ đó ngăn không cho van và bơm 
được tách rời. Tốt hơn là, chi tiết hoàn thiện của ít nhất bình chứa gá lắp thứ nhất là bộ 
giảm thanh.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
308 

(11) 60400 
(21) 1-2018-03664 (51) 7 G10L  19/02,  19/008 

(22) 20.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/051214       20.01.2017 (87) WO2017/125563 27.07.2017 
(30) 16152453.3            22.01.2016     EP 

16152450.9            22.01.2016     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2018 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E. V.   (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany  

(72) BAYER, Stefan  (AT), FOTOPOULOU, Eleni  (GB), MULTRUS, Markus  (DE), 
FUCHS, Guillaume  (FR), RAVELLI, Emmanuel  (FR), SCHNELL, Markus  (DE), 
DOEHLA, Stefan  (DE), JAEGERS, Wolfgang  (DE), DIETZ, Martin  (DE), 
MARKOVIC, Goran  (RS) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp ước lượng chênh lệch thời gian liên 

kênh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp ước lượng chênh lệch thời gian liên kênh. 

Thiết bị ước lượng chênh lệch thời gian liên kênh giữa tín hiệu kênh thứ nhất và tín hiệu 
kênh thứ hai, bao gồm: bộ tính toán (1020) để tính toán quang phổ tương quan chéo cho 
khối thời gian từ tín hiệu kênh thứ nhất trong khối thời gian và tín hiệu kênh thứ hai 
trong khối thời gian; bộ ước lượng đặc tính quang phổ (1010) để ước lượng đặc tính của 
quang phổ của tín hiệu kênh thứ nhất hoặc tín hiệu kênh thứ hai cho khối thời gian; bộ 
lọc làm nhẵn (1030) để làm nhẵn quang phổ tương quan chéo theo thời gian sử dụng đặc 
tính quang phổ để thu quang phổ tương quan chéo được làm nhẵn; và bộ xử lý (1040) để 
xử lý quang phổ tương quan chéo được làm nhẵn để thu được chênh lệch thời gian liên 
kênh. 
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(11) 60401 
(21) 1-2018-03668 (51) 8 F16L  9/14,  1/038,  11/04, B29C  

63/02, F16L  9/16,  11/24, B29C  
63/26, F16L  9/18,  11/26,  7/00,  
9/21,  9/12,  11/00, B29C  70/50, 
B29D  23/00, B32B  3/00, B29C  
47/06, B29D  23/18, B32B  17/00, 
B29C  70/68, B32B  1/08,  27/02,  
37/10,  37/00 

(62) 1-2014-01627   
(22) 31.10.2011 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/AU2011/001401       31.10.2011 (87) WO2012/054992 A1 03.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2014 
(71) LONG PIPES PTY LTD  (AU) 

18 Castellon Crescent, Coogee Beach, Western Australia 6166, Australia 
(72) GRAHAM, Neil Deryck Bray (AU) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu bố trí đường ống rỗng thon dài, phương pháp và dây 

chuyền lắp để tạo kết cấu cho kết cấu bố trí đường ống rỗng 
thon dài, phương pháp và thiết bị lắp di động để tạo kết cấu 
cho đường ống 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu bố trí đường ống rỗng thon dài như đường ống (10) và phương 
pháp tạo kết cấu cho kết cấu bố trí đường ống rỗng thon dài này. Đường ống (10) bao 
gồm phần trong hướng kính (11) và phần ngoài hướng kính (13), có hai phần (11, 13) 
nối với nhau để tạo ra kết cấu thành ống liền khối. Phương pháp này bao gồm các bước: 
tạo ra phần trong hướng kính (11) dưới dạng ống trong (21) và lắp phần ngoài hướng 
kính (13) quanh ống trong (21). Phần ngoài (13) bao gồm ống ngoài (30) tạo kết cấu 

ghép được gia cường bằng sợi được bao quanh bởi vỏ ngoài mềm dẻo (31). ống trong 
(21) được làm giãn nở để đem lại hình và dạng cho phần ngoài (13). 
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(11) 60402 
(21) 1-2018-03674 (51) 7 H01Q  1/22,  1/24,  1/38,  1/36,  1/52,  

7/00 
(22) 03.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001221       03.02.2017 (87) WO2017/135755 10.08.2017 
(30) 10-2016-0015180            05.02.2016     KR 

10-2016-0015182            05.02.2016     KR 
10-2016-0015185            05.02.2016     KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2018 
(71) AMOTECH CO., LTD.  (KR) 

1 Lot, 5 Block, Namdong-gongdan, 380, Namdongseo-ro, Namdong-gu Incheon 
21629, Korea  

(72) NOH, Jin-Won  (KR), BAEK, Hyung-Il  (KR), KIM, Beom-Jin  (KR), LIM, Ki-Sang  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) M«®un ¨ngten 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun ăngten kết hợp ăngten loại quấn dọc và ăngten loại quấn 
ngang, bởi vậy giảm thiểu khoảng không lắp, chi phí sản xuất và việc nghiên cứu thiết 
kế. Tức là, môđun ăngten kết hợp ăngten loại quấn dọc và ăngten loại quấn ngang để tạo 
ra ăngten cộng hưởng trong dải tần thứ nhất và dải tần thứ hai, và ăngten để truyền điện 
không dây, bởi vậy thực hiện tính năng ăngten tương đương hoặc lớn hơn so với tính 
năng của ăngten đa dải gồm mẫu bức xạ loại quấn ngang trong khi giảm thiểu khoảng 
không lắp.  
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(11) 60403 
(21) 1-2018-03681 (51) 8 C21C  7/10,  7/04,  7/064,  7/072 

(22) 15.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/005391            15.02.2017 (87) WO2017/145877 31.08.2017 
(30) 2016-032620            24.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2018 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FUJII Yusuke (JP), NAKAI Yoshie (JP), KIKUCHI Naoki (JP), SHIBUTA Naoya (JP), 

NAGAI Shinichi (JP), MAEDA Takahiko (JP), MIKI Yuji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tinh luyện thép nóng chảy trong thiết bị khử khí 

chân không 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tinh luyện sử dụng thiết bị khử khí chân không trong 

đó bột như quặng mangan và chất khử lưu huỳnh có nguồn gốc từ CaO được làm nóng 
bằng ngọn lửa được tạo ra ở phần đầu của ống thổi từ đỉnh và do đó được đẩy vào thép 
nóng chảy, hiệu suất bổ sung bột và hiệu quả truyền nhiệt được tăng cường. Phương 
pháp tinh luyện thép nóng chảy theo sáng chế bao gồm bước đẩy bột vào thép nóng 
chảy (3) trong khi làm nóng bột bằng ngọn lửa được tạo ra bởi sự đốt cháy của khí 
hydrocacbon ở phần đầu của ống thổi từ đỉnh (13). Chiều cao ống nhỏ của ống thổi từ 
đỉnh (khoảng cách giữa bề mặt bể tĩnh của thép nóng chảy và phần đầu của ống nhỏ) 
được điều chỉnh nằm trong khoảng từ 1,0 đến 7,0 m, và áp suất động P của dòng tia 
được phun từ ống thổi từ đỉnh được tính từ phương trình (1) dưới đây được điều chỉnh 
đến 20,0 kPa hoặc lớn hơn và 100,0 kPa hoặc nhỏ hơn. P - Pg x U2/2 ... (1) trong đó P là 
áp suất động (kPa) của dòng tia ở đầu ra của ống thổi từ đỉnh, Pg là mật độ (kg/Nm3) 
của dòng tia, và U là tốc độ (m/giây) của dòng tia ở đầu ra của ống thổi từ đỉnh.  
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(11) 60404 
(21) 1-2018-03684 (51) 8 A47J  27/00,  43/044 

(22) 17.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/001339         17.01.2017 (87) WO2018/042694 A1 08.03.2018 
(30) 2016-172309            02.09.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2018 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan 
(72) TSUJI, Chiemi (JP), TANAKA, Motoki (JP), TOMIMATSU, Hirokazu (JP), OTA, 

Tomoko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị nấu ăn và phương tiện lưu trữ có thể đọc được bằng 

máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nấu ăn và phương tiện lưu trữ có thể đọc được bằng máy 

tính. Thiết bị nấu ăn bao gồm các tay khuấy thứ nhất và thứ hai, trong đó mỗi tay khuấy 
được cấu hình để khuấy trộn đích gia nhiệt, động cơ (24) được cấu hình để làm cho các 
tay khuấy thứ nhất và thứ hai xoay tròn, và bộ phận điều khiển động cơ (25) được cấu 
hình để điều khiển động cơ (24) quay để làm cho các tay khuấy thứ nhất và thứ hai xoay 
tròn theo chiều xoay tròn bình thường nhiều lần. Bộ phận điều khiển động cơ (25) được 
cấu hình để điều khiển động cơ (24) quay để làm cho các tay khuấy thứ nhất và thứ hai 
xoay tròn theo chiều ngược lại chiều xoay tròn bình thường mỗi lần sau hoặc trước khi 
quay theo chiều xoay tròn bình thường.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại và phương pháp phòng trừ 

sinh vật gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại chứa hợp chất carboxamit 

được thể hiện bằng công thức (I) sau đây:  
 

 
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nguyên tử flo,  
và một hoặc nhiều hơn một hợp chất được lựa chọn từ nhóm (A) sau đây,  
Nhóm (A): nhóm gồm có hợp chất được thể hiện bằng công thức (II) sau đây:  
 

 
 

và hợp chất được thể hiện bằng công thức (III) sau đây:  
 

 
 

mà có hiệu quả phòng trừ sinh vật gây hại tuyệt vời.  
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Hong Kong (CN)  
3. YUZEN SUSTAlNABLE ENERGY PTE LTD   (SG) 
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(72) HSU, Yung-shun  (CN), HSU, Ming-chun  (CN), HSU, Wen-yu  (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Động cơ điện dạng đĩa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến một loại động cơ điện dạng đĩa, lợi dụng linh kiện từ 1, 2, 3, 4 của 
tổ đĩa từ 1 và 2 để từ hóa phương hướng chuyển động. Cuộn dây của tổ linh kiện dây 
cuộn được thiết kế vuông góc với hướng chuyển động, hình thành hiệu ứng từ lực từ. 
Hơn nữa, linh kiện từ 1, 2, 3, 4 của tổ đĩa từ 1 và 2 được thiết kế trái cực ngược hướng và 
cùng cực lân cận, phối hợp với chuyển mạch cảm ứng dòng điện cùng, ngược chiều của 
mạch cung cấp điện, có thể tránh phát sinh kháng từ, cả quá trình vận hành đều được hỗ 
trợ từ tính, giảm hiệu suất đầu vào, tăng công suất đầu ra.  
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(72) SHIMATANI, Mayu (JP), SHIMAOKA, Rika (JP), NAGAI, Kouichi (JP), MATSUO, 

Akira (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mỹ phẩm làm sạch 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất mỹ phẩm làm sạch có độ nhớt thấp có độ ổn định ở 
điều kiện nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao, thậm chí ở dạng mỹ phẩm không chứa nước 
chỉ chứa một lượng vết nước hoặc không chứa nước, và còn có tính tiện lợi như đặc tính 
rửa sạch. Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm làm sạch chứa: (A) dầu dạng lỏng ở nhiệt độ 
bình thường với lượng nằm trong khoảng từ 70 đến 95% khối lượng; (B) ít nhất một hợp 
chất được lựa chọn từ polyoxyetylen sorbeth-30 tetraisostearat và polyoxyetylen 
sorbeth-30 tetraoleat; và (C) este của axit béo và polyoxyetylen glyxeryl ete, trong đó 
dầu hydrocacbon không phân cực chiếm từ 40% khối lượng của hợp phần (A), và tỷ lệ 
trộn [(C)/(B)] giữa hợp phần (B) và hợp phần (C) nằm trong khoảng từ 0,20-0,70. 
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(11) 60408 
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(72) BROWN, Matthew Frank (US), DERMENCI, Alpay (US), FENSOME, Andrew (GB), 

GERSTENBERGER, Brian Stephen (US), HAYWARD, Matthew Merrill (US), 
OWEN, Dafydd Rhys (GB), WRIGHT, Stephen Wayne (US), XING, Li Huang (US), 
YANG, Xiaojing (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất dẫn xuất pyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-yl làm chất ức chế 

Janus kinaza (JAK) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức: 

 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó, hoặc solvat dược dụng của hợp chất hoặc muối dược dụng 
này, trong đó A, A' và A'' độc lập là O, C=O, C-R' hoặc N-R”, trong đó R' và R” có thể 
độc lập là H, amino, -NR7COR6, COR6, -CONR7R8, C1-C6 alkyl, hoặc hydroxy(C1-C6 
alkyl), và R” có thể có mặt hoặc không có mặt, và có mặt khi các quy tắc hóa trị cho 
phép, trong đó không quá một trong số A, A' và A'' là O hoặc C=O; R0 và R độc lập là 
H, Br, Cl, F, hoặc C1-C6 alkyl; R1 là H, C1-C6 alkyl, hoặc hydroxy(C1-C6 alkyl); R2 được 
chọn từ nhóm gồm H, C1-C6 alkyl, C1-C6 alkoxy, hydroxy(C1-C6 alkyl), phenyl(C1-C6 
alkyl), formyl, heteroaryl, dị vòng, -COR6, -OCOR6, -COOR6, - NR7COR6, -CONR7R8, 
và -(CH2)n-W, trong đó W là xyano, hydroxy, C3-C8 xycloalkyl, -SO2NR7R8, và -SO2-R9, 
trong đó R9 là C1-C6 alkyl, C3-C8 xycloalkyl, heteroaryl, hoặc dị vòng; trong đó mỗi nhóm 
trong số alkyl, xycloalkyl, dị vòng, hoặc heteroaryl này có thể không được thế hoặc 
được thế bằng halo, xyano, hydroxy, hoặc C1-C6 alkyl; X là C-R3 hoặc N, trong đó R3 có 
thể là H hoặc C1-C6 alkyl; R4 và R5 độc lập là H, amino, C1-C6 alkyl, hoặc hydroxy(C1-
C6 alkyl); R6, R7 và R8 độc lập là H, C1-C6 alkyl, C1-C4 alkoxy(C1-C6 alkyl), hoặc C3-C8 
xycloalkyl, C1-C6 alkyl này tùy ý được thế bằng halo, CN hoặc hydroxy; hoặc R7 và R8 
cùng với nguyên tử liên kết với chúng tạo thành vòng 5 hoặc 6 cạnh, vòng này tùy ý 
được thế bằng halo, hydroxy, CN, hoặc C1-C6 alkyl; và n là 0, 1 ,2 hoặc 3. Các hợp chất 
theo sáng chế hữu dụng làm chất ức chế Janus kinaza. Sáng chế cũng đề cập đến dược 
phẩm chứa các hợp chất theo sáng chế và tổ hợp của chúng với các chất điều trị khác. 
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China 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Bản lề cửa có chức năng giảm chấn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bản lề cửa có chức năng giảm chấn, bao gồm hộp chứa (1), trục 
xoay thứ nhất (2), trục xoay thứ hai (3), trục xoay hình chữ U (4), cốc bản lề (6), chi tiết 
liên kết (8), lò xo xoắn (5), đầu nối (7), kết cấu đỡ (9), và kết cấu giảm chấn (10). Một 
đầu của chi tiết liên kết (8) được bố trí có thể xoay được trong hộp chứa (1) nhờ trục 
xoay thứ nhất (2), và đầu còn lại của chi tiết liên kết (8) được nối có thể xoay được vào 
cốc bản lề (6) nhờ một nhánh (42) của trục xoay hình chữ U; một đầu của đầu nối (7) 
được bố trí có thể xoay được trong hộp chứa (1) nhờ trục xoay thứ hai (3), và đầu còn lại 
của đầu nối (7) được nối có thể xoay được vào cốc bản lề (6) nhờ nhánh còn lại (41) của 
trục xoay hình chữ U (4); lò xo xoắn (5) được lắp khớp bên ngoài trục xoay thứ hai (3), 
một đầu của lò xo xoắn (5) được cố định vào chi tiết liên kết (8), và đầu còn lại của lò 
xo xoắn (5) tỳ vào chi tiết liên kết (8); kết cấu đỡ (9) được cố định vào chi tiết liên kết 
(8); kết cấu giảm chấn (10) được đỡ bởi kết cấu đỡ (9) và di chuyển bên trong hộp chứa 
(1) cùng với kết cấu đỡ (9); cần pit-tông (101) của kết cấu giảm chấn (10) có thể tỳ vào 
lò xo xoắn (5), để làm tăng lực đẩy khôi phục lại lò xo xoắn (5). Bản lề cửa có kết cấu 
đơn giản, thời hạn sử dụng dài, dễ bảo dưỡng, và độ chính xác cao.  
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(54) Hỗn hợp bột mỳ tạo hương vị được đóng gói, phương pháp đưa 

hỗn hợp bột mỳ tạo hương vị lên đối tượng và phương pháp sản 
xuất bột mỳ tạo hương vị được đóng gói 

  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp bột mỳ tạo hương vị có thể được lắc ra với một lượng nhỏ từ 
đồ chứa kiểu lắc và khó phân tách hợp phần bột mỳ và hợp phần hỗn hợp tạo hương vị 
dạng bột ra khỏi nhau trong đồ chứa. Ngoài ra, sáng chế đề xuất hỗn hợp bột mỳ tạo 
hương vị được đóng gói bao gồm đồ chứa và hỗn hợp bột mỳ tạo hương vị được đóng 
trong đồ chứa này, trong đó hỗn hợp bột mỳ tạo hương vị là hỗn hợp bột bao gồm bột 
mỳ và hỗn hợp tạo hương vị dạng bột có góc nghỉ bằng từ 33 đến 54 độ và đồ chứa là đồ 
chứa kiểu lắc có một hoặc nhiều lỗ lắc với chiều rộng tối đa bằng từ 2 đến 20 mm. Sáng 
chế cũng đề xuất phương pháp đưa hỗn hợp bột mỳ tạo hương vị lên đối tượng và 
phương pháp sản xuất hỗn hợp bột mỳ tạo hương vị được đóng gói.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đầu nối quang và hệ thống đầu nối quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối quang bao gồm: đầu bịt có phần vành; chi tiết đàn hồi mà 
nén đầu bịt; vỏ mà chứa đầu bịt theo cách có thể rút vào, vỏ có phần nhô mà tiếp xúc 
phần vành của đầu bịt mà được nén với chi tiết đàn hồi, phần nhô mà ngăn đầu bịt khỏi 
rơi về phía trước; và phần điều chỉnh mà điều chỉnh vị trí giới hạn phía sau của đầu bịt. 
Khoảng cách từ vị trí của đầu bịt khi đầu nối được nối đến vị trí giới hạn phía sau nhỏ 
hơn so với lượng rút vào mà đầu bịt đã rút vào khi đầu nối được nối. 
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(72) SON, Koo Hyun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Bộ khóa cửa số 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ khóa cửa số có cụm lắp ráp ngoài. Cụm lắp ráp ngoài này có PCB 
có chip RF để tiếp nhận và xử lý tín hiệu RF, chip điều khiển để tiếp nhận và xử lý các 
tín hiệu được đưa ra từ các vùng phím số, và bộ điều chỉnh cấp điện áp hoạt động tới 
chip RF và chip điều khiển, các dây dẫn được nối với chip RF, chip điều khiển, và bộ 
điều chỉnh qua PCB, và vỏ có khoảng trống bảo quản mà ổ khóa chìa có trục chính và 
các lỗ vít thứ nhất được lắp vào, và có lỗ thứ nhất và các lỗ thứ hai được tạo ra ở đáy của 
khoảng trống bảo quản SS và trục chính dẫn qua đó. 
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SAKAMA, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Pin không khí-kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến pin không khí-kim loại đảm bảo hiệu suất cao và việc duy trì hiệu 
suất ổn định trong khoảng thời gian dài so với pin kim loại không khí thông thường. Pin 
không khí-kim loại (1) theo sáng chế bao gồm vỏ ngoài (2), các điện cực không khí (3) 
được bố trí ở cả hai phía của vỏ ngoài, và các điện cực kim loại (4) được bố trí bên trong 
tách biệt với các điện cực không khí. Các điện cực kim loại được bố trí đối diện với 
nhau thông qua khoảng không (S). Pin không khí-kim loại theo sáng chế có thể ngăn 
ngừa sản phẩm phản ứng kết tủa giữa điện cực không khí và điện cực kim loại. Độ hở 
của khoảng cách giữa điện cực không khí và điện cực kim loại là cao. Pin theo sáng chế 
như mô tả trên, đảm bảo đạt được hiệu suất cao và duy trì hiệu suất ổn định trong 
khoảng thời gian dài. 
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KOBAYASHI, Yuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị truyền lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền lực có thể ngăn chặn sự chèn giữa các bề mặt cam 

(4a, 5a) hoặc các bề mặt tiếp xúc (, ) của bộ phận ly hợp (4) và bộ phận ép (5) ngay 
cả khi mômen dính có thể được tạo ra giữa các đĩa ly hợp phía chủ động (6) và các đĩa 
ly hợp phía bị động (7). Thiết bị truyền lực dùng để truyền lực quay đưa vào bộ phận 
đầu vào (1) đến bộ phận đầu ra (3) hoặc ngắt lực quay bằng cách tiếp xúc ép các đĩa ly 
hợp phía chủ động (6) và các đĩa ly hợp phía bị động (7) với nhau hoặc nhả chúng bao 
gồm vỏ ly hợp (2) có lắp trên đó các đĩa ly hợp phía chủ động (6); bộ phận ly hợp (4) 
nối với bộ phận đầu ra (3); và bộ phận ép (5) để tiếp xúc ép các đĩa ly hợp phía chủ động 
(6) với các đĩa ly hợp phía bị động (7) với nhau hoặc nhả lực tiếp xúc ép giữa chúng, 
khác biệt ở chỗ, có thể tác dụng lực cản để chống lại chuyển động quay tương đối giữa 
bộ phận ly hợp (4) với bộ phận ép (5) và độ lớn của lực cản được đặt lớn hơn mômen 
dính giữa các đĩa ly hợp phía chủ động (6) với các đĩa ly hợp phía bị động (7). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu ống rót thép nóng chảy 

  (57)     Mục đích của sáng chế là làm tăng khả năng bịt kín của kết cấu ống rót thép nóng chảy, 
mà bao gồm nhiều chi tiết chịu lửa và các phần ghép nối. Sáng chế đề xuất kết cấu ống 
rót thép nóng chảy bao gồm: các phần ghép nối ở một hoặc nhiều vị trí, mà các phần 
ghép nối này nối các đoạn được phân chia theo chiều thẳng đứng của đường xả thép 
nóng chảy, phần ghép nối này có lỗ bên trong (5); ống lót lỗ bên trong (6) được làm 
bằng vật liệu chịu lửa và được bố trí trên bề mặt lỗ bên trong của kết cấu ống rót thép 
sao cho ôm từ hai phía ít nhất một trong số các phần ghép nối theo chiều thẳng đứng. 
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(72) SAKUMA, Tohru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu kẹp kim máy may 

  (57)     Kim máy may được gắn, được cố định và được trao đổi một cách chắc chắn và dễ dàng. 
Gá kẹp kim 5 để kẹp kim máy may 3 có phần hốc chứa 7 để chứa phần thân kim 15 của 
kim máy may, cần kẹp mà có tay kẹp 21 sẽ gài với phần thân kim, được mở và đóng tự 
do và được cố định với trục cần kẹp 17 vốn được khớp lỏng vào lỗ kéo dài mà được đục 
ở gá kẹp kim cho phần hốc chứa và lò xo cố định kim 23 để đẩy theo cách đàn hồi cần 
kẹp theo hướng bên ngoài của đường thẳng nối tâm điểm N của phần thân kim và tâm 
điểm của trục cần kẹp, và tay kẹp có phần khóa tác động lực 22 sẽ trượt trên phần thân 
kim của kim máy may chống lại lực đàn hồi của lò xo cố định kim khi lắc cần kẹp theo 
hướng kẹp “a” và đi qua vị trí điểm phân nhánh tp mà lực đàn hồi của lò xo cố định kim 
của đường thang nối tâm điểm của phần thân kim của kim máy may và tâm điểm của 
trục cần kẹp trở nên lớn nhất và duy trì trạng thái kẹp ổn định bởi lực đàn hồi của lò xo 
cố định kim. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Viên nang chứa chất chức năng và phương pháp sản xuất viên 

nang này 
  (57)     Sáng chế đề xuất viên nang chứa chất chức năng và có độ ổn định hình dạng tốt và cảm 

giác khi sử dụng tốt. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất viên nang, bao gồm 
bước trộn gelatin và chất chức năng; bổ sung chất tạo liên kết ngang carbodiimit để tạo 
liên kết ngang giữa gelatin với chất tạo liên kết ngang carbodiimit; hóa rắn gelatin đã 
tạo liên kết ngang; và nghiền gelatin đã hóa rắn.  
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(IN), VADHYAR Jayashree Anantharam  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm và phương pháp xử lý vật nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp xử lý vật nền, ví dụ như vải dệt; đặc biệt 
là, chế phẩm có thể cấp phối lợi ích kháng vi sinh và làm sạch cho vải dệt mà nhờ đó trì 
hoãn giặt rũ. Có một nhu cầu chưa được giải quyết đối với chế phẩm có thể làm sạch vải 
dệt và cấp phối lợi ích kháng vi sinh mà không sử dụng nước và chất tẩy giặt. Do đó, 
mục đích của sáng chế là nhằm đề xuất chế phẩm không chứa chất hoạt động bề mặt có 
thể cấp phối lợi ích kháng vi sinh và làm sạch thông qua sản phẩm duy nhất. Đã phát 
hiện ra rằng lợi ích kháng vi sinh và làm sạch trên vải có thể đạt được bằng hỗn hợp 
dung môi của ete glycol, axit béo este và diol kết hợp với hạt kháng vi sinh lưỡng cực 
trong dung dịch chứa nước. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị này 

  (57)     Thiết bị điện tử được đề xuất. Thiết bị điện tử này bao gồm ít nhất một mạch truyền 
thông, màn hình, loa, bộ nhớ, và bộ xử lý được nối điện với mạch truyền thông, màn 
hình, bộ nhớ và loa này. Bộ xử lý được tạo cấu hình để nhận tin nhắn chứa một hoặc 
nhiều mục là liên kết hoặc nội dung qua ít nhất một mạch truyền thông, phân tích tin 
nhắn này để nhận biết một hoặc nhiều mục này, tách hoặc nhận nội dung từ một hoặc 
nhiều mục này hoặc từ nguồn bên ngoài liên quan đến một hoặc nhiều mục này, chuyển 
đổi tin nhắn thành ít nhất là một trong số tiếng nói, âm thanh, hình ảnh, video, và dữ liệu 
theo ít nhất là một trong số tin nhắn đã phân tích và nội dung đã tách hoặc thu được, và 
cung cấp ít nhất là một trong số tiếng nói, âm thanh, hình ảnh, video, và dữ liệu này đến 
loa hoặc ít nhất một mạch truyền thông. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
328 

(11) 60420 
(21) 1-2018-03745 (51) 8 B67D  7/30, F17C  5/06, G01F  1/38,  

1/40,  15/04,  15/06, G05D  9/12 
(22) 26.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2017/000033         26.01.2017 (87) WO2017/130052 03.08.2017 
(30) 102016000007616         26.01.2016      IT 
(71) PAYGO ENERGY INC.  (US) 

4455 Camp Bowie Blvd. Ste, 114#106, Ft Worth, TX 76107, United States of America 
(72) MARCIGOT, Fausto (IT), HAHN Michael Oliver (US), O'KEEFE Mark (GB), 

TALSMA Laura (NL), QUINTONG Nicholas Joel (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cấp khí điều khiển được từ thùng chứa, và phương pháp 

cấp tương ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (10) cấp khí điều khiển được từ thùng chứa di động (11) 

bao gồm cụm nối (12) được tạo kết cấu để nối cụm đo và điều chỉnh dòng khí (35) với 
thùng chứa (11) và cụm quản lý (32) được tạo kết cấu để điều khiển và quản lý cụm 
(35), trên cơ sở thông tin liên quan đến lượng khí cần được cấp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất lỏng chứa nước phòng trừ sinh vật gây hại và phương 

pháp phòng trừ sinh vật gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất lỏng chứa nước phòng trừ sinh vật gây hại chứa hợp chất 

pyrethroit có công thức (1),  
 

 
 
trong đó R1 và R2 là giống nhau hoặc khác nhau và là nguyên tử hydro, nhóm metyl, 
nhóm trinflometyl hoặc nguyên tử clo, và R3 là nguyên tử hydro, nhóm metyl hoặc 
nhóm metoxymetyl,  

hợp chất este có áp suất hơi ở 25oC đo bằng phương pháp Donovan là từ 1  10-10 đến 1 

 10-4 mmHg và một hoặc nhiều nhóm (C4-C12 alkoxy)carbonyl, glycol ete và nước có 
thể làm bay hơi một lượng định trước của thành phần phòng trừ sinh vật gây hại trong 
thời gian dài, và có hiệu quả phòng trừ sinh vật gây hại tuyệt vời. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy làm sạch chân không 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy làm sạch chân không (11) có khả năng rút ngắn thời gian làm 
sạch và do đó thực hiện quá trình làm sạch hữu hiệu tương ứng với vùng cần làm sạch. 
Máy làm sạch chân không (11) bao gồm phần vỏ chính, bánh xe dẫn động, bộ làm sạch 
(22), cơ cấu trích xuất (77), và cơ cấu điều khiển (27). Bánh xe dẫn động làm cho phần 
vỏ chính di chuyển. Bộ làm sạch (22) làm sạch bề mặt sàn. Cơ cấu trích xuất (77) trích 
xuất các điểm nhận dạng trong vùng ngoại vi của phần vỏ chính. Cơ cấu điều khiển (27) 
kiểm soát việc dẫn động của bánh xe dẫn động để làm cho phần vỏ chính di chuyển tự 
động. Cơ cấu điều khiển (27), khi bắt đầu quá trình làm sạch, so sánh các điểm nhận 
dạng được trích xuất bởi cơ cấu trích xuất (77) và các điểm nhận dạng tương ứng với 
vùng cần làm sạch được lưu trước đó để xác định vùng cần làm sạch hiện tại.  
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(11) 60423 
(21) 1-2018-03758 (51) 7 H02P  7/00 

(22) 24.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2018 
(71) Công ty TNHH Điện tử Hanet Việt Nam   (VN) 

Tầng 11, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(72) Võ Đức Thọ  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(54) Thiết bị gắn lên micro điều khiển một phần chức năng hệ 

thống karaoke bằng giọng nói 
  (57)     Thiết bị gắn lên micro điều khiển một phần chức năng hệ thống karaoke bằng giọng nói 

có khả năng điều khiển hệ thống karaoke thông qua giọng nói giúp việc điều khiển hệ 
thống karaoke trở nên linh hoạt hơn trong nhiều trường hợp khác nhau từ đó đạt được 
hiệu quả cao trong việc sử dụng hệ thống karaoke bao gồm vỏ thiết bị (1) có vỏ ngoài 
(1.1), đế (1.2), nút nhấn (1.3), khay pin (1.4), vỏ silicon (1.5); bo mạch chủ (2) có chấu 
(2.1) được thiết kế ở mặt sau bo mạch chủ (2) dẫn nguồn cung cấp nguồn cho bo mạch 
chủ (2) hoạt động; vi điều khiển trung tâm (2.2) có chức năng trung tâm điều khiển các 
hoạt động của bo mạch chủ (2), đèn LED (2.3) phát sáng, có chức năng báo hiệu thiết bị 
gắn lên micro điều khiển một phần chức năng hệ thống karaoke bằng giọng nói hoạt 
động, công tắc (2.4) có chức năng truyền tín hiệu điện đến vi điều khiển trung tâm (2.2) 
khi nút nhấn (1.3) kích hoạt; pin (3) loại CR2032, dung lượng 200mAh, có chức năng 
cấp nguồn hoạt động cho thiết bị gắn lên micro điều khiển hệ thống karaoke; khi người 
sử dụng truyền lệnh bằng giọng nói, dữ liệu âm thanh từ micro và tín hiệu lệnh từ thiết 
bị gắn lên micro điều khiển một phần chức năng hệ thống karaoke bằng giọng nói đồng 
thời phát ra và truyền tới thiết bị xử lý thông tin, thông qua ứng dụng của nhà sản xuất 
được cài đặt trong thiết bị xử lý thông tin, dữ liệu sẽ được xử lý và hiển thị kết quả lên 
màn hình karaoke.  
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(11) 60424 
(21) 1-2018-03759 (51) 7 H03K  3/00 

(22) 24.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2018 
(71) Công ty cổ phần công nghệ ACIS   (VN) 

26 Đường số 2 - Khu nhà ở Hiệp Bình Phước - Khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Nguyên Thanh Đồng  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(54) Công tắc cảm ứng 

  (57)     Công tắc cảm ứng có khả năng kết nối không dây với các công tắc cảm ứng tương tự 
giúp một công tắc cảm ứng có thể điều khiển bật/tắt nhiều thiết bị điện thông qua sóng 
vô tuyến RF giúp việc điều khiển bật/tắt nhiều thiết bị điện đạt được hiệu quả cao bao 
gồm bo mạch vi điều khiển (1); cổng kết nối (2) gồm đầu vào (2.1) được ký hiệu N-L có 
chức năng cấp nguồn cho công tắc cảm ứng và đầu ra (2.2) có bốn cổng được ký hiệu 1, 
2, 3, 4 có chức năng mở/tắt nguồn điện đến các thiết bị điện trong gia đình; các phím 
bấm cảm ứng (3) có ký hiệu 1, 2, 3, 4, 5, trong đó các phím 1, 2, 3, 4 người dùng chạm 
để điều khiển bật/tắt thiết bị điện theo nguyên tắt một chạm là bật, chạm tiếp theo là tắt, 
riêng phím 5 cần chạm khi người dùng muốn thiết lập, chạy kịch bản đối với các thiết bị 
điện hoặc điều khiển thiết bị điện thông qua sóng vô tuyến RF từ một công tắc cảm ứng 
khác với điều kiện các công tắc cảm ứng không được đặt cách nhau quá 100 m.  
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(11) 60425 
(21) 1-2018-03764 (51) 8 H04L  5/00 

(22) 21.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2016/111325       21.12.2016 (87) WO2017/133338 10.08.2017 
(30) 201610084191.3            06.02.2016     CN 

201610128055.X            07.03.2016     CN 
201610353330.8            24.05.2016     CN 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian,Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) LI, Yunbo (CN), LI, Yanchun (CN), LIU, Le (CN), ZHANG, Jiayin (CN), GAN, Ming 
(CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị chỉ báo kênh trong mạng cục bộ 

không dây và vật lưu trữ máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị chỉ báo kênh trong WLAN (wireless local area 

network - mạng cục bộ không dây). Trạm gửi tạo và gửi PPDU (physical protocol data 
unit - khối dữ liệu giao thức vật lý), PPDU gồm trường mở đầu và trường dữ liệu, HE-
SIG-A (high efflciency signal field - trường tín hiệu hiệu suất cao) của trường mở đầu 
gồm định danh băng thông và định danh liên kết kênh, và định danh liên kết kênh được 
sử dụng để chỉ báo liệu kênh truyền dữ liệu liên tục trong miền tần số. Theo cách nêu 
trên, kênh gián đoạn trong miền tần số trong WLAN được chỉ báo, kênh truyền dữ liệu 
khả dụng được cải thiện, và tăng thông lượng hệ thống.  
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(11) 60426 
(21) 1-2018-03769 (51) 8 H05K  7/20, F28D  15/02, H05K  

9/00, H04M  1/02, C09K  5/14 
(22) 14.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001599    14.02.2017 (87) WO2017/142286 24.08.2017 
(30) 10-2016-0019155         18.02.2016      KR 

10-2016-0144165         01.11.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) LEE, Haejin (KR), KOO, Kyungha (KR), JUNG, Chunghyo (KR), JANG, Se-Young 

(KR), BANG, Jungje (KR), YE, Jaeheung (KR), CHO, Chi-Hyun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử có kết cấu thu/khuếch tán nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử có kết cấu thu/khuếch tán nhiệt. Thiết bị điện tử theo 
sáng chế có: vỏ có bề mặt thứ nhất hướng theo hướng thứ nhất, và bề mặt thứ hai hướng 
theo thứ hai ngược với hướng thứ nhất; bảng mạch in được lắp giữa bề mặt thứ nhất và 
bề mặt thứ hai; bộ phận điện tử được bố trí trên bảng mạch in; kết cấu chắn được gắn 
trên bảng mạch in, và có kết cấu dẫn điện để bao quanh ít nhất một phần thiết bị điện tử; 
và ống dẫn nhiệt có phần đầu thứ nhất và phần đầu thứ hai, trong đó phần đầu thứ nhất 
được liên kết truyền nhiệt với một phần của kết cấu chắn, và phần đầu thứ nhất được bố 
trí gần kết cấu chắn hơn so với phần đầu thứ hai. 
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(11) 60427 
(21) 1-2018-03772 (51) 8 G06F  1/32 

(22) 22.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2017/072099       22.01.2017 (87) WO2017/129082 A1 03.08.2017 
(30) 201610066615.3            29.01.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) YING, Yunjian (CN), LI, Yang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển thiết bị đầu cuối và thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển thiết bị đầu cuối và thiết bị đầu cuối. 
Phương pháp có thể bao gồm: khi phát hiện là camera ở mặt trước ở chế độ tiêu thụ điện 
thấp, gửi, bởi bộ xử lý thứ hai, bản tin thứ nhất đến bộ xử lý thứ nhất, trong đó bản tin 
thứ nhất chỉ báo là camera ở mặt trước ở chế độ tiêu thụ điện thấp; sau khi thu bản tin 
thứ nhất, điều khiển, bởi bộ xử lý thứ nhất, camera ở mặt trước để thu thập hình ảnh chế 
độ tiêu thụ điện thấp trong chế độ tiêu thụ điện thấp; thu, bởi bộ xử lý thứ nhất, hình ảnh 
chế độ tiêu thụ điện thấp và nhận dạng liệu có lượng định trước các hình ảnh chế độ tiêu 
thụ điện thấp liên tiếp mà bao gồm thông tin đặc tính thiết lập trước, trong đó thông tin 
đặc tính thiết lập trước là thông tin đặc tính mà chỉ báo là người dùng hiện tại cần sử 
dụng thiết bị đầu cuối; và điều chỉnh, bởi bộ xử lý thứ nhất, độ sáng màn hình của thiết 
bị đầu cuối theo kết quả nhận dạng. Theo sáng chế, cả sự thông minh và mức tiêu thụ 
điện thấp của thiết bị đầu cuối có thể được đảm bảo, sao cho trải nghiệm người dùng 
được cải thiện. 
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(11) 60428 
(21) 1-2018-03778 (51) 7 A61B  5/04 

(22) 27.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(71) Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A3, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,  
Việt Nam 

(72) Nguyễn Thế Hoàng Anh (VN), Trần Huy Hoàng (VN), Bùi Thị Thanh Quyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự (VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống thu nhận tín hiệu điện não để điều 

khiển thiết bị điện tử trong nhà thông minh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp điều khiển thiết bị điện tử trong nhà 

thông minh, hệ thống này bao gồm thiết bị thu (1) được lắp trên một vòng đeo đầu (1.2) 
để thu các tín hiệu liên quan đến tín hiệu điện não; bộ xử lý tín hiệu (3) kết nối với thiết 
bị thu (1) thông qua dây nối (2) để nhận và xử lý tín hiệu các tín hiệu nhận được, số hóa, 
xử lý lọc nhiễu và khuếch đại tín hiệu thu được; bộ tính toán (4) sẽ xử lý các tín hiệu 
nhận được từ bộ xử lý tín hiệu 3 để đưa ra căc lệnh thích hợp, trong đó, bộ tính toán (4) 
sẽ xử lý và đếm các tín hiệu điện não mạnh nhờ các nháy mắt của người sử dụng để 
chuyển thành lệnh điều khiển tương ứng theo ý định của người sử dụng; khối điều khiển 
không dây (5) có nhiệm vụ tạo ra một mạng không dây cục bộ (5.5) để tạo kết nối và 
truyền lệnh điều khiển từ bộ tính toán (4) tới các bộ điều khiển ngoại vi (6); và bộ điều 
khiển ngoại vi (6) được bố trí trên các thiết bị điện tử thực thi lệnh điều khiển nhận được 
từ bộ tính toán (4) để điều khiển thết bị điện tử.  
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(11) 60429 
(21) 1-2018-03783 (51) 8 A61M  5/32 

(22) 02.03.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2016/075319      02.03.2016 (87) WO2017/147817 08.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(71) CC BIOTECHNOLOGY CORPORATION  (TW) 

1F., No. 7, Nanke 2nd Road, Xinshi District, Tainan City, Taiwan 
(72) YEH, Chin-Min (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kim tiêm an toàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kim tiêm an toàn có đế kim tiêm, mũi kim tiêm và nắp an toàn. 
Mũi kim tiêm được lắp vào trong đầu trước của đoạn nối kim tiêm của đế kim tiêm. Nắp 
an toàn được kết hợp với đầu trước của đế kim tiêm. Nắp an toàn có nắp kim tiêm và chi 
tiết đàn hồi được gắn trong đế kim tiêm. Nắp kim tiêm được gắn bao quanh mũi kim 
tiêm. Các khối dẫn hướng được tạo ra ở đầu sau của nắp kim tiêm được gắn tương ứng 
trong các hốc định vị trong vỏ của đế kim tiêm. Nắp kim tiêm và nắp bên ngoài được 
gắn bao quanh mùi kim tiêm, và mũi kim tiêm có thể được giữ không bị lộ ra ngoài. 
Nắp kim tiêm có thể được khóa bởi các hốc định vị, và kim an toàn không thể tái sử 
dụng và có thể được phân biệt là kim tiêm đã được sử dụng. 
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(11) 60430 
(21) 1-2018-03786 (51) 7 A01N  59/00, G01N  33/00 

(22) 28.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2018 
(71) Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam   (VN) 
Nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  

(72) Nguyễn Hoài Châu  (VN), Đào Trọng Hiền  (VN), Ngô Quốc Bưu  (VN), Đoàn Quang 
HÀ  (VN) 

(54) Quy trình điều chế chế phẩm kháng khuẩn chứa nano bạc, 
nano chitosan và hydro peroxit dùng trong thú y và chế 
phẩm kháng khuẩn thu được từ quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm kháng khuẩn chứa nano bạc, nano 
chitosan và hydro peroxit bao gồm các bước: (i) điều chế nano bạc; (ii) điều chế nano 
chitosan và (iii) phối trộn thu chế phẩm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm 
kháng khuẩn thu được từ quy trình này dùng để phòng và điều trị bệnh viêm đường sinh 
dục trong thú y. 
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(11) 60431 
(21) 1-2018-03788 (51) 8 H04L  12/801,  12/851, H04W  28/10

(22) 22.03.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2016/076971        22.03.2016 (87) WO2017/133059 10.08.2017 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) PANG, Lingli (CN), HUANG, Min (CN), ZHENG, Xiaoxiao (CN), BI, Hao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền dữ liệu dịch vụ, và vật lưu trữ 

máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền dữ liệu dịch vụ và thiết bị. Phương pháp gồm: thu 

thập, bởi trung tâm điều khiển thông tin, thông tin thứ nhất từ máy chủ dịch vụ, trong đó 
thông tin thứ nhất gồm thông tin dịch vụ và/hoặc thông tin ứng dụng; thu thập, bởi trung 
tâm điều khiển thông tin, thông tin thứ hai từ UE (User Equipment - thiết bị người 
dùng), trong đó thông tin thứ hai gồm ít nhất một trong thông tin dịch vụ, thông tin di 
động, thông tin hành vi, và thông tin trạng thái của UE; và điều khiển, bởi trung tâm 
điều khiển thông tin, truyền dữ liệu dịch vụ của UE dựa trên thông tin thứ nhất và/hoặc 
thông tin thứ hai. Theo các phương án thực hiện sáng chế, truyền dữ liệu dịch vụ có thể 
được điều khiển dựa trên thông tin cụ thể về dữ liệu dịch vụ và thu được bởi trung tâm 
điều khiển thông tin, và chất lượng truyền khác nhau được cấp cho các loại dữ liệu dịch 
vụ khác nhau.  
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(21) 1-2018-03790 (51) 8 B60T  7/10, B62L  3/08, B60T  

11/06, B62L  3/02, G05G  1/04,  9/00
(22) 24.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/007217           24.02.2017 (87) WO2017/150392 08.09.2017 
(30) 2016-038066           29.02.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) TSUTSUI Masayuki (JP), UKAWA Genya (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu phanh khóa liên động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu phanh khóa liên động (10) có: bộ cân bằng (33) có phần nối 
thứ nhất (33r) được tạo ra trong một phần đầu theo hướng dọc và cáp phanh bánh trước 
(34) được nối với nó; phần nối thứ hai (33f) được tạo ra trong phần đầu kia theo hướng 
dọc và cáp phanh bánh sau (35) được nối với nó; phần nối trung gian (33m) được tạo ra 
trong phần giữa phần nối thứ nhất (33r) và phần nối thứ hai (33f) và cần (32) được nối 
với nó; và phần kéo dài (33e) có mặt cắt ngang dạng hình chữ C và kéo dài hơn nữa từ 
phần nối thứ hai (33f) về phía đầu kia theo hướng dọc. Phần kéo dài (33e) được tạo ra có 
phần gài khớp (80), mà chi tiết gài khớp (77) được gài khớp vào đó. 
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(11) 60433 
(21) 1-2018-03798 (51) 8 A61F  13/15,  13/494 

(22) 18.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/054680        18.02.2016 (87) WO/2017/130424 03.08.2017 
(30) 2016-016492        29.01.2016      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) KAWAKAMI, Yusuke (JP), SHIMOTSU, Maiko (JP), NAGAI, Takahito (JP), 

SONODA, Junko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút bao gồm: thân chính thấm hút (10) gồm có lõi 
thấm hút (11), và vách chống rò rỉ (50) theo cặp mà có các chi tiết đàn hồi (55) kéo giãn 
được theo hướng chiều dọc và được bố trí ở cả hai phía theo hướng chiều ngang của thân 
chính thấm hút (1), lõi thấm hút (11) gồm có phần lõm (11c) lõm vào trong theo hướng 
chiều ngang ở phần trung tâm theo hướng chiều dọc, mỗi vách chống rò rỉ (50) gồm có 
phần ghép nối (61) nơi mà các phần của bề mặt mỗi vách chống rò rỉ (50) được ghép nối 
với nhau ở một phía này theo hướng chiều dày, trong ít nhất một phần của vùng tương 
ứng với phần lõm (11c) theo hướng chiều dọc, mỗi vách chống rò rỉ (50) gồm có phần 
không ghép nối (62) ở ít nhất một vùng trong số vùng ở một phía đầu này và vùng ở 
phía đầu khác theo hướng chiều dọc tương ứng với phần ghép nối (61), phần không ghép 
nối (62) là nơi mà các phần của bề mặt mỗi vách chống rò rỉ không được ghép nối với 
nhau ở một phía này theo hướng chiều dày.  
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(11) 60434 
(21) 1-2018-03799 (51) 8 H04L  9/28 

(22) 07.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/AU2017/050096     07.02.2017 (87) WO2017/136879 17.08.2017 
(30) 2016900405          08.02.2016      AU 
(75) 1. SCOTT, GUY  (AU) 

C/- Patentec Patent Attorneys, L11, 65 York St, Sydney, New South Wales 2000, 
Australia 
2. MOLONEY, LINDSAY  (AU) 
C/- Patentec Patent Attorneys, L11, 65 York St, Sydney, New South Wales 2000, 
Australia 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống và phương pháp xác minh tính xác thực của thông 

tin tài liệu 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp xác minh tính xác thực của thông tin tài liệu 

bao gồm bước xác minh tính xác thực của thông tin của chứng nhận kết quả của tài liệu 
khóa học được cấp bởi các tổ chức đào tạo đã đăng ký, xác minh các tài liệu du lịch và 
các tài liệu nhạy cảm khác cần phải xác minh tính xác thực như các tài liệu được công 
bố bởi các công ty luật, công ty kế toán, cơ quan nhà nước và các cơ quan tương tự 
khác. Phương pháp có thể bao gồm giai đoạn tạo lập ghi nhận xác minh bao gồm các 
bước: tiếp nhận siêu dữ liệu nội dung tài liệu từ tài liệu; tạo ra mã băm siêu dữ liệu sử 
dụng siêu dữ liệu nội dung tài liệu; tạo lập giao dịch chuỗi khối chứa mã băm siêu dữ 
liệu; và tạo ra dữ liệu có thể đọc bằng máy tính mã hóa mã băm siêu dữ liệu; cập nhật 
tài liệu với dữ liệu có thể đọc bằng máy tính và giai đoạn xác minh tài liệu bao gồm các 
bước: tiếp nhận tài liệu; trích xuất mã băm siêu dữ liệu từ dữ liệu có thể đọc bằng máy 
tính; và nhận dạng mã băm siêu dữ liệu trong các giao dịch chuỗi khối của chuỗi khối 
để xác minh tính xác thực của siêu dữ liệu tài liệu.  
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(21) 1-2018-03810 (51) 7 C09K  5/14,  5/06,  5/08 
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(71) JAPAN COLD CHAIN CO., LTD.   (JP) 

22/F, Shibuya Mark City, 1-12-1, Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 1500043, Japan  
(72) MIYASHITA, Hirokazu  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp bảo quản lạnh, thiết bị chứa giữ lạnh và phương pháp 

vận chuyển đông lạnh 
  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp bảo quản lạnh để làm kết đông ở khoảng nhiệt độ của ngăn 

đông lạnh trong tủ lạnh gia dụng và có hiệu quả duy trì đông lạnh tốt. Sáng chế cũng đề 
cập đến thiết bị chứa giữ lạnh và phương pháp vận chuyển đông lạnh. Hỗn hợp bảo quản 
lạnh bao gồm: nước, amoni clorua, kali clorua và natri sunfat, và tỷ lệ khối lượng của 
amoni clorua, kali clorua và natri sunfat thỏa mãn công thức (1) dưới đây :  

1,0 < amoni clorua / (kali clorua + natri sunfat) < 5,0     Công thức (1) 
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(71) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan  
(72) YAMAMOTO, Yukiko  (JP), IMADA, Toshifumi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm có chức năng tạo vị béo ngậy và phương pháp sản 

xuất thực phẩm hoặc đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có chức năng tạo vị béo ngậy và phương pháp sản xuất 

thực phẩm hoặc đồ uống. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp để tạo vị "kokumi" 

kiểu vị ban đầu cho thực phẩm hoặc đồ uống. Bằng cách sử dụng -glutamyl peptit, như 

-Glu-Val-Gly, kết hợp với axit L-tatric hoặc axit adipic, vị "kokumi" kiểu vị ban đầu 
được truyền cho thực phẩm hoặc đồ uống.  
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(72) LI, Yuanmou (CN), DONG, Yinghua (CN), LIU, Xishe (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm phụ hai chiều sợi đơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm phụ hai chiều sợi đơn, bao gồm: đế (10), máy phát laze (21), 
thiết bị thu quang (23), bộ tách bước sóng (25), và nắp bịt kín (30) với thấu kính (31). 
Đế (10) bao gồm bề mặt (11), rãnh chứa (13) được bố trí trên bề mặt (11), rãnh chứa 
(13) có thành đáy rãnh (131) song song với bề mặt (11), bề mặt phân bước sóng (251) 
được bố trí trong bộ tách bước sóng (25), thiết bị thu quang (23) được bố trí trên thành 
đáy rãnh (131), bộ tách bước sóng (25) được bố trí trong rãnh chứa (13), và chắn thiết bị 
thu quang (23), máy phát laze (21) được bố trí ở một phía của rãnh chứa (13), và bề mặt 
phân bước sóng (251) quay về máy phát laze (21), và góc bao hàm được tạo ra giữa bề 
mặt phân bước sóng (251) và thành đáy rãnh (131), mà thiết bị thu quang (23) được bố 
trí trên đó; và nắp bịt kín (30) che đế (10), và chứa máy phát laze (21), thiết bị thu quang 
(23), và bộ tách bước sóng (25), chùm tia của máy phát laze (21) được phản xạ đến thấu 
kính (31) bởi bề mặt phân bước sóng (251), và thiết bị thu quang (23) nhận và truyền tín 
hiệu quang, mà được truyền qua thấu kính (31) và bộ tách bước sóng (25).  
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(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH  (DE) 

Staffelseestrasse 2, 81477 Munich, Germany 
(72) RAUM, Tobias (DE), MUENZ, Markus (DE), BROZY, Johannes (DE), KUFER, Peter 

(DE), HOFFMANN, Patrick (DE), FRIEDRICH, Matthias (DE), RATTEL, Benno 
(DE), BOGNER, Pamela (DE), WOLF, Andreas (DE), POMPE, Cornelius (DE) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Cấu trúc kháng thể liên hợp với tế bào T đặc hiệu kép, dược 

phẩm và phương pháp sản xuất cấu trúc kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các cấu trúc kháng thể đặc hiệu kép chứa dạng Fc đặc hiệu được đặc 

trưng bởi chứa vùng gấp thứ nhất gắn kết với kháng nguyên trên bề mặt tế bào đích, 

vùng gấp thứ hai gắn kết với epitop ngoại bào của chuỗi CD3 của người và/hoặc của 
Macaca và vùng gấp thứ ba là dạng Fc đặc hiệu. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất 
polynucleotit, mã hóa cấu trúc kháng thể, vectơ chứa polynucleotit này, tế bào chủ, biểu 
hiện cấu trúc này và dược phẩm chứa chúng và phương pháp sản xuất chúng. 
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(72) LI, Chaojun (CN), SHAO, Jiafeng (CN), MA, Sha (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dò tìm thông tin điều khiển đường xuống, phương 

pháp gửi thông tin điều khiển đường xuống, thiết bị đầu cuối, 
thiết bị mạng và phương tiện lưu trữ đọc được bởi máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dò tìm thông tin điều khiển đường xuống, bao gồm: 
xác định, bởi thiết bị đầu cuối, ít nhất một không gian tìm kiếm trong số không gian tìm 
kiếm thứ nhất và không gian tìm kiếm thứ hai, trong đó không gian tìm kiếm thứ nhất 
nằm trong đơn vị thời gian thứ nhất trong cửa sổ thời gian T, đơn vị thời gian thứ nhất 
thuộc về tập hợp đơn vị thời gian thứ nhất, không gian tìm kiếm thứ hai nằm trong đơn 
vị thời gian thứ hai trong cửa sổ thời gian T, đơn vị thời gian thứ hai thuộc về tập hợp 
đơn vị thời gian thứ hai, cửa sổ thời gian T bao gồm NT đơn vị thời gian, tập hợp đơn vị 

thời gian thứ nhất và tập hợp đơn vị thời gian thứ hai là các tập hợp con của NT đơn vị 

thời gian, NT là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 2, tập hợp đơn vị thời gian thứ nhất và tập 

hợp đơn vị thời gian thứ hai chồng lên nhau một phần hoặc toàn bộ, và đơn vị thời gian 
thứ nhất là giống hoặc khác với đơn vị thời gian thứ hai; và dò tìm, bởi thiết bị đầu cuối, 
ít nhất một đoạn thông tin điều khiển đường xuống (DCI) trong ít nhất một không gian 
tìm kiếm. Theo phương pháp nêu trên, không gian tìm kiếm có thể được cấu hình linh 
hoạt và DCI có thể được truyền một cách linh hoạt.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2018 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội   (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Nguyễn Trung Thiên (VN), Lê Kim Bảo (VN), Nguyễn Văn Thiện (VN), Trần Quốc 

Toản (VN), Nguyễn Bá Dũng (VN), Mai Quốc Công (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Máy lái điện chuyển động dạng tịnh tiến sử dụng vít me - đai 

ốc bi 
  (57)     Sáng chế đề xuất máy lái điện dạng chuyển động tịnh tiến sử dụng vít me - đai ốc bi 

được sử dụng trên máy bay cỡ nhỏ, UAV, các thiết bị thám không, bao gồm: vỏ bao, 
cụm động cơ và cụm truyền động. Máy lái điện dạng tịnh tiến vẫn giữ được những đặc 
trưng của máy lái điện, nhỏ gọn có kích thước nhỏ, có khả năng tăng chịu tải dọc trục và 
tính tự hãm với chuyển động theo chiều ngược lại, đồng thời còn giữ được sự ổn định 
trong các điều kiện làm việc.  
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(11) 60441 
(21) 1-2018-03821 (51) 8 C23C  2/06, C21D  9/46, C22C  

38/00,  38/06,  38/58, C23C  2/02,  
2/26 

(22) 25.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/055635            25.02.2016 (87) WO2017/145329 A1 31.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2018 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) YASUI, Takeshi (JP), KAWATA, Hiroyuki (JP), YAMAGUCHI, Yuji (JP), 

KOMAMI, Ryosuke (JP), UCHIDA, Satoshi (JP), MURASATO, Akinobu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao bao gồm lớp mạ kẽm 
nhúng nóng trên vật liệu nền là tấm thép (4), mà có độ bền kéo bằng hoặc lớn hơn 
590MPa, trong đó lớp mạ (1) gồm có các lớp hợp kim nhô ra (2) tiếp xúc với vật liệu 
nền là tấm thép (4), mật độ của các phần hợp kim nhô ra (2) là 4 mảnh/mm hoặc lớn 
hơn trên một đơn vị chiều dài của mặt phân cách giữa vật liệu nền là tấm thép (4) và lớp 
mạ (1) khi quan sát từ hướng mặt cắt, và đường kính lớn nhất của các lớp hợp kim nhô 

ra ở mặt phân cách là bằng 100m hoặc nhỏ hơn, trong đó vật liệu nền là tấm thép (4) 
gồm: lớp mịn (5) tiếp xúc trực tiếp với mặt phân cách giữa vật liệu nền là tấm thép (4) 
và lớp mạ (1); lớp được khử cacbon (6) tiếp xúc với lớp mịn (5) và có mặt ở phía trong 
của vật liệu nền là tấm thép (4); và lớp bên trong (7) khác với lớp mịn (5) và lớp được 
khử cacbon (6), và có ít nhất một loại oxit trong số các oxit của Si và Mn được chứa 
trong các lớp: lớp mịn (5), lớp được khử cacbon (6), và các lớp hợp kim nhô ra (2).  
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(11) 60442 
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(22) 03.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/003928     03.02.2017 (87) WO2017/135400 A1 10.08.2017 
(30) 2016-020281         04.02.2016      JP 
(71) MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD.  (JP) 

1-1, Naebocho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 065-0043, Japan 
(72) KATO Ken (JP), ISHIDA Yuko (JP), MORITA Yoshikazu (JP), WADA Masahiro 

(JP), NAKATANI Sachie (JP), UEDA Hiroya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm thực phẩm để cải thiện chức năng của sụn và phương 

pháp cải thiện các chức năng của sụn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thực phẩm để cải thiện các chức năng của sụn hữu ích 

cho việc phòng ngừa và điều trị nhiều bệnh về khớp và phương pháp cải thiện các chức 
năng của sụn. Sáng chế cũng đề xuất thực phẩm/đồ uống để cải thiện các chức năng của 
sụn, chế phẩm dinh dưỡng để cải thiện các chức năng của sụn, và thực phẩm cho vật 
nuôi để cải thiện các chức năng của sụn, các sản phẩm này chứa chế phẩm thực phẩm để 
cải thiện các chức năng của sụn. Chế phẩm thực phẩm để cải thiện các chức năng của 
sụn bao gồm ít nhất một thành phần hữu hiệu được chọn từ nhóm bao gồm: 
lactoperoxidaza, eystatin, protein giống như HMG, và/hoặc các sản phẩm được phân 
hủy của chúng. Vì chế phẩm thực phẩm để cải thiện các chức năng của sụn theo sáng 
chế có thể được ăn uống hàng ngày với tính an toàn trong thời gian dài và có hiệu quả 
đáng kể trong việc sửa chữa hoặc phục hồi các sụn bị biến dạng hoặc bị mất, chế phẩm 
thực phẩm hữu ích trong việc phòng ngừa và điều trị nhiều bệnh về khớp. 
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(11) 60443 
(21) 1-2018-03832 (51) 8 A61F  13/49 

(22) 13.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/000952        13.01.2017 (87) WO2017/135010 10.08.2017 
(30) 2016-017174        01.02.2016      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) MIYAMA, Takuya (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần mà có thể bảo vệ vùng rốn trong khi hạn chế sự 
kích ứng cho da của người mặc và có thể làm giảm sự lo lắng của người mẹ về sự kích 
ứng cho da. Mép trước của tã lót dùng một lần (10) bao gồm phần lõm kiểu uốn cong 
(111) được làm lõm về phía sau trong vùng bao gồm phần giữa của tã lót dùng một lần 
theo hướng chiều rộng, và phần thẳng phía trước (112) kéo dài song song với hướng 
chiều rộng từ mép ngoài của phần lõm. Mép sau (12) của tã lót dùng một lần bao gồm 
phần nhô uốn cong (121) nhô về phía sau trong vùng bao gồm phần giữa của tã lót dùng 
một lần theo hướng chiều rộng, và phần thẳng phía sau (122) kéo dài song song với 
hướng chiều rộng từ mép ngoài của phần nhô. Tã lót dùng một lần bao gồm: cặp phần 
cắt bỏ thứ nhất (15) được làm lõm về phía sau với hình dạng uốn cong từ mép ngoài của 
phần thẳng phía trước và được làm lõm hướng vào trong theo hướng chiều rộng với hình 
dạng uốn cong từ mép trước của mép ngoài của tã lót dùng một lần; và cặp phần cắt bỏ 
thứ hai (16) được làm lõm về phía trước với hình dạng uốn cong từ mép ngoài của phần 
thẳng phía sau và được làm lõm hướng vào trong theo hướng chiều rộng với hình dạng 
uốn cong từ mép sau của mép ngoài của tã lót dùng một lần.  
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(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 
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(72) NISHITANI Kazuya (JP), KINOSHITA Hideyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút có khả năng cải thiện độ vừa khít với phần mông 
của người mặc và hạn chế sự rò rỉ dịch thể. Lõi thấm hút của vật dụng thấm hút bao gồm 
cặp vùng có định lượng thấp thứ nhất (41) kéo dài tương ứng từ cả hai mép ngoài của lõi 
thấm hút hướng vào trong theo hướng chiều rộng, và vùng có định lượng thấp thứ hai 
(42) kéo dài theo hướng từ phía trước ra phía sau dọc theo đường trung tâm mà nối phần 
trung tâm hướng theo chiều rộng ở vùng phía sau. Định lượng của vùng có định lượng 
thấp thứ nhất và định lượng của vùng có định lượng thấp thứ hai nhỏ hơn định lượng của 
mép ngoài của lõi thấm hút trong vùng phía sau (S3). Cặp vùng có định lượng thấp thứ 
nhất (41) được tách rời theo hướng chiều rộng và chỉ được bố trí trong vùng trung gian 
(S4) trong số vùng giữa (S1), vùng phía sau (S2), và vùng trung gian (S4). 
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Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan 
(72) HAYASE, Ken (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thạch cao nung và phương pháp xử lý thạch cao 

nung 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thạch cao nung bao gồm bộ làm nguội kiểu khuấy 

trộn (1) được tạo ra có vùng làm nguội (D) để làm nguội thạch cao nung (G), và thiết bị 
cung cấp ẩm (20) để đưa ẩm vào thạch cao nung. Thiết bị cung cấp hơi ẩm này bao gồm 
cửa nạp khí ẩm (22) đưa trực tiếp khí ẩm (S) bao gồm hơi ẩm hoặc hơi nước, vào trong 
vùng làm nguội. Thạch cao nung được đưa vào qua cửa nạp thạch cao nung (16) để đưa 
vào trong vùng làm nguội, và hơi ẩm được đưa vào thạch cao nung để biến đổi thạch cao 
nung này. Cửa nạp khí ẩm (22) được bố trí ở vùng lân cận với cửa nạp thạch cao nung 
(16) để cho phép dòng khí ẩm được phun ra hoặc được phân phối để đưa đi tiếp xúc với 
thạch cao nung ngay sau khi được đưa vào trong vùng làm nguội. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xử lý thạch cao nung. Trong quy trình 
biến đổi thạch cao nung bằng cách đưa hơi ẩm vào trong thạch cao nung này, sự ngưng 
đọng sương chắc chắn được ngăn không cho xảy ra ở diện tích tiếp xúc giữa thạch cao 
nung và hơi ẩm. 
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182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, JAPAN 
(72) OKUDA, Jun (JP), KAMEDA, Noritomo (JP), MIYAMA, Takuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp đánh giá trạng thái mặc của tã lót dùng một 

lần, hệ thống đánh giá trạng thái mặc của tã lót dùng một 
lần và phương tiện lưu trữ có thể đọc trên máy tính không 
chuyển tiếp có chương trình đánh giá trạng thái mặc của tã 
lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh giá trạng thái mặc của tã lót dùng một lần bao 
gồm vùng đàn hồi trong phần cạp hoặc các phần quanh chân, phương pháp đánh giá bao 
gồm: quá trình thu nhận hình ảnh đánh giá (S11) trong đó thiết bị đầu cuối (110) bao 
gồm chức năng chụp hình thu nhận hình ảnh bao gồm ít nhất một phần của vùng đàn hồi 
là hình ảnh đánh giá ở trạng thái mặc của tã lót dùng một lần (1); và quá trình đánh giá 
(S15) của việc đánh giá trạng thái mặc của tã lót dùng một lần dựa trên độ biến dạng của 
hình ảnh đánh giá. 
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(22) 18.01.2017 (43) 26.11.2018 
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(72) COHEN, David L (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tòa nhà nhiều tầng và phương pháp xây dựng tòa nhà nhiều 

tầng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật xây dựng khung đỡ tường xếp chồng hiện nay và việc sử 

dụng của nó trong các tòa nhà nhiều tầng khiến cho việc sử dụng các phần tử tường 
dạng môđun chế tạo sẵn mà được liên kết ở ba chiều cho phép hoàn thành nhanh công 
việc xây dựng tòa nhà với chất lượng xây dựng được cải thiện so với tốc độ được thấy ở 
việc xây dựng toà nhà nhiều tầng truyền thống. Tòa nhà hoàn thiện có khung bằng thép 
kết cấu mà không cần sử dụng các cột xếp chồng. Khung đỡ Vierendeel với các chi tiết 
thẳng đứng bằng ống thép được sử dụng, nhờ đó quá trình xây dựng trở thành quá trình 
xếp chồng các khung đỡ ăn khớp làm các tường hoàn thiện, mà không phải các cột dựng 
đứng. "Chi tiết đối tiếp" bên trong cho phép mỗi khung đỡ được định vị gần như hoàn 
hảo ở phía trên cùng của khung đỡ bên dưới đã được lắp ráp.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tòa nhà nhiều tầng và phương pháp xây dựng tòa nhà nhiều 

tầng 
  (57)     Kỹ thuật xây dựng khung đỡ tường xếp chồng hiện nay và việc sử dụng của nó trong các 

tòa nhà nhiều tầng khiến cho việc sử dụng các phần tử tường dạng môđun chế tạo sẵn 
mà được liên kết ở ba chiều cho phép hoàn thành nhanh công việc xây dựng tòa nhà với 
chất lượng xây dựng được cải thiện so với tốc độ được thấy ở việc xây dựng toà nhà 
nhiều tầng truyền thống. Tòa nhà hoàn thiện có khung bằng thép kết cấu mà không cần 
sử dụng các cột xếp chồng. Khung đỡ Vierendeel với các chi tiết thẳng đứng bằng ống 
thép được sử dụng, nhờ đó quá trình xây dựng trở thành quá trình xếp chồng các khung 
đỡ ăn khớp làm các tường hoàn thiện, mà không phải các cột dựng đứng. "Chi tiết đối 
tiếp" bên trong cho phép mỗi khung đỡ được định vị gần như hoàn hảo ở phía trên cùng 
của khung đỡ bên dưới đã được lắp ráp.  
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(11) 60449 
(21) 1-2018-03838 (51) 8 E04B  1/30,  2/58,  1/24 

(22) 18.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/013902    18.01.2017 (87) WO2017/146838 31.08.2017 
(30) 62/298,054         22.02.2016      US 
(71) VEGA BUILDING SYSTEMS LLC  (US) 

3679 S. Huron St., #402, Englewood, Colorado 80110, United States of America 
(72) COHEN, David L (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tòa nhà nhiều tầng và phương pháp xây dựng tòa nhà nhiều 

tầng 
  (57)     Kỹ thuật xây dựng khung đỡ tường xếp chồng hiện nay và việc sử dụng của nó trong các 

tòa nhà nhiều tầng khiến cho việc sử dụng các phần tử tường dạng môđun chế tạo sẵn 
mà được liên kết ở ba chiều cho phép hoàn thành nhanh công việc xây dựng tòa nhà với 
chất lượng xây dựng được cải thiện so với tốc độ được thấy ở việc xây dựng toà nhà 
nhiều tầng truyền thống. Các tường được tạo bằng các thành phần dạng môđun xếp 
chồng để tạo ra kết cấu liên tục thẳng đứng, và các môđun sàn được đỡ bởi giá đỡ sàn ở 
các độ cao định trước để tạo ra bề mặt cứng ở phía trên cùng của nó mà tấm mặt bằng bê 
tông được đổ lên để điền đầy khoảng trống giữa môđun sàn và các khung đỡ tường để 
tạo ra kết cấu liền khối. 
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(11) 60450 
(21) 1-2018-03839 (51) 8 E04B  1/30,  2/58 

(22) 18.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/013903    18.01.2017 (87) WO2017/146839 31.08.2017 
(30) 62/298,054         22.02.2016      US 
(71) VEGA BUILDING SYSTEMS LLC  (US) 

3679 S. Huron St., #402, Englewood, Colorado 80110, United States of America 
(72) COHEN, David L (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tòa nhà nhiều tầng và phương pháp xây dựng tòa nhà nhiều 

tầng 
  (57)     Kỹ thuật xây dựng khung đỡ tường xếp chồng hiện nay và việc sử dụng của nó trong các 

tòa nhà nhiều tầng khiến cho việc sử dụng các phần tử tường dạng môđun chế tạo sẵn 
mà được liên kết ở ba chiều cho phép hoàn thành nhanh công việc xây dựng tòa nhà với 
chất lượng xây dựng được cải thiện so với tốc độ được thấy ở việc xây dựng toà nhà 
nhiều tầng truyền thống. Các tường được tạo bằng các thành phần dạng môđun xếp 
chồng để tạo ra kết cấu liên tục thẳng đứng, và các môđun sàn được đỡ bởi giá đỡ sàn ở 
các độ cao định trước để tạo ra bề mặt cứng ở phía trên cùng của nó mà tấm mặt bằng bê 
tông được đổ lên để điền đầy khoảng trống giữa môđun sàn và các khung đỡ tường để 
tạo ra kết cấu liền khối. 
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(11) 60451 
(21) 1-2018-03840 (51) 7 F41A 33/02 

(22) 30.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2018 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội   (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Hà Văn Đức (VN), Nguyễn Thành Nhơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp giảm chấn cho hệ thống kích hoạt laze 

  (57)     Sáng chế là đề xuất phương pháp giảm chấn cho hệ thống kích hoạt laze bao gồm các 
bước: bước 1: định vị, kẹp chặt pin nguồn, mạch điện tử; bước 2: tiếp nhận lực đập búa; 
bước 3: giảm chấn cho pin nguồn; bước 4: giảm chấn cho mạch điện tử; bước 5: dẫn 
động tiếp điểm điện dạng trượt. Phương pháp giảm chấn này có ưu điểm vượt trội về khả 
năng triệt tiêu rung động các dải tần số và biên độ khác nhau, cùng với việc giảm chấn 
được áp dụng dựa theo yêu cầu và đặc tính của từng bộ phận. Nhờ đó hệ thống kích hoạt 
laze sử dụng phương pháp giảm chấn trong sáng chế có độ bền, tuổi thọ và khả năng 
hoạt động ổn định cao.  
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(11) 60452 
(21) 1-2018-03841 (51) 8 B65D  17/00, B21D  22/22,  22/30,  

51/44, B65D  6/30 
(22) 28.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/020024    28.02.2017 (87) WO2017/151667 08.09.2017 
(30) 62/301,128         29.02.2016      US 
(71) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.  (US) 

11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, United States of America 
(72) Ben MATTIN (GB), Tim CLARK (GB), Christopher Paul RAMSEY (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Đầu nắp lõm dùng cho vỏ lon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nắp đồ chứa có dạng vòm lõm và có thể rèn nguội mép gia 
cường theo chu vi xung quanh panen giữa. Đầu kéo cũng có thể được uốn quăn. Sáng 
chế cũng đề cập đến dụng cụ tạo ra đầu nắp và phương pháp tương ứng.  
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(11) 60453 
(21) 1-2018-03844 (51) 7 H01Q  1/22,  7/00, G04R  60/04, 

A44C  5/00, H01Q  1/44 
(22) 23.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2017/072216       23.01.2017 (87) WO2017/133543 A1 10.08.2017 
(30) 15/012,220            01.02.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China  

(72) HUANG, Wei  (CN), SHI, Ping  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông di động đeo được, dây đeo dùng cho 

thiết bị truyền thông đeo được và phương pháp sản xuất dây 
đeo điều chỉnh được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông di động đeo được, dây đeo dùng cho thiết bị 
truyền thông đeo được và phương pháp sản xuất dây đeo điều chỉnh được. Theo một 
khía cạnh, thiết bị truyền thông di động đeo được bao gồm khối điện tử, hoặc vật thể 
điện tử, bao gồm bộ phận xử lý dùng cho truyền thông trường gần; và dây đeo điều 
chỉnh được được tạo cấu hình để giữ khối điện tử khi được mang bởi người mang. Dây 
đeo bao gồm vật liệu dẫn điện được kết nối để tạo ra cuộn dây với ít nhất một vòng và 
được phân cách bởi vật liệu không dẫn điện mà được tạo cấu hình để điền đầy khe giữa 
các vòng của cuộn dây. Cuộn dây được kết nối về điện với khối điện tử và bao gồm 
anten truyền thông trường gần (NFC).  
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(11) 60454 
(21) 1-2018-03850 (51) 7 H04L  5/00,  25/02 

(22) 09.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2016/050679            09.02.2016 (87) WO2017/137801 17.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2018 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY   (FI) 

Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland  
(72) SCHOBER, Karol  (SK), ENESCU, Mihai  (RO) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để cấp phát và truyền tín hiệu tham 

chiếu vượt quá biên cho người sử dụng cụ thể 
  (57)     Nút mạng, chẳng hạn như eNB, phần được cấp phát PRB để truyền ít nhất một RS cho 

người sử dụng cụ thể. ít nhất một RS cho người sử dụng cụ thể được tạo cấu hình để 

truyền trong mẫu. ít nhất một RS cho người sử dụng cụ thể cần được truyền đến UE. 
Mẫu của ít nhất một RS cho người sử dụng cụ thể bao gồm ít nhất một RS vượt quá biên 
được truyền bên ngoài phần được cấp phát PRB. UE nhận được ít nhất một RS cho 
người sử dụng cụ thể trong mẫu và thực hiện ước lượng kênh dựa trên ít nhất một RS 

cho người sử dụng cụ thể. ít nhất một phần của ít nhất một RS cho người sử dụng cụ thể 
nằm trong phần được cấp phát PRB của UE và mẫu của ít nhất một RS cho người sử 
dụng cụ thể bao gồm ít nhất một RS vượt quá biên nhận được bên ngoài phần được cấp 
phát PRB của UE nói trên. 
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(11) 60455 
(21) 1-2018-03853 (51) 8 H04W  88/04 

(22) 04.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2016/073544       04.02.2016 (87) WO2017/132954A1 10.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) MA, Jie (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống truyền dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống truyền dữ liệu. Phương pháp truyền 
dữ liệu này bao gồm: bổ sung, bởi thiết bị người dùng (User Equipment - UE) thứ nhất, 
thông tin định danh kênh mang vô tuyến (radio bearer identifier information - RBID) 
thứ nhất và/hoặc thông tin định danh đầu cuối của UE thứ nhất này vào dữ liệu cần được 
gửi, trong đó kênh mang vô tuyến (Radio Bear - RB) thứ nhất tương ứng với RBID thứ 
nhất này được đặt giữa UE thứ nhất này và thiết bị phía mạng, RBID thứ nhất này được 
cấp phát đến UE thứ nhất này bởi thiết bị phía mạng này, thông tin định danh đầu cuối 
này là định danh lớp 2 của UE thứ nhất này, định danh lớp 2 này được dùng để ra lệnh 
cho mạng truy nhập nhận dạng UE thứ nhất này, và thông tin định danh đầu cuối này 
bao gồm định danh tạm thời mạng vô tuyến tế bào (Cell Radio Network Temporary 
Identifier - C-RNTI), địa chỉ giao thức Internet (Internet Protocol Address - IP address), 
mã nhận dạng tạm thời (nhận dạng thuê bao di động tạm thời, Temporary Mobile 
Subscriber Identity - TMSI), hoặc nhận dạng thuê bao di động quốc tế (International 
Mobile Subscriber Identity - IMSI); và gửi, bởi UE thứ nhất này, dữ liệu đã được bổ 
sung RBID thứ nhất này và/hoặc thông tin định danh đầu cuối này đến UE thứ hai, để 
cho UE thứ hai này chuyển tiếp dữ liệu này đến thiết bị phía mạng này. Trong quá trình 
thực hiện các phương án của sáng chế, thiết bị phía mạng này có thể nhận dạng kiểu dữ 
liệu của dữ liệu này dựa vào RBID thứ nhất này, và nhận dạng đầu cuối nguồn truyền 
của dữ liệu này dựa vào thông tin định danh đầu cuối này. 
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(11) 60456 
(21) 1-2018-03854 (51) 7 C12N 1/00 

(22) 31.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2018 
(71) Công ty Cổ phần Môi trường, sinh vật cảnh và rau má xứ thanh  

(VN) 
Cụm Công nghiệp xã Vĩnh Hòa, QL 217, thôn Nhật Quang, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

(72) Nguyễn Thị Lan (VN), Lê Chính Tâm (VN) 
(54) Nệm sinh học sử dụng cho chăn nuôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nệm sinh học sử dụng cho chăn nuôi, trong đó nệm sinh học này 
bao gồm các thành phầm sau đây (theo tỷ lê % trọng lượng):  
than bùn nghiền có độ ẩm 17 đến 18% với kích thước 3-4mm:  80 
Xơ sợi hữu cơ khô chặt khúc:      15 
Men vi sinh:         2 
Phụ gia dạng bọt:        3 
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(11) 60457 
(21) 1-2018-03855 (51) 8 F16H  9/18,  25/20 

(22) 01.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/003658        01.02.2017 (87) WO2017/135320 10.08.2017 
(30) 2016-019973            04.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2018 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Takuji MURAYAMA (JP), Naoki SEKIGUCHI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cụm động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm động cơ bao gồm cơ cấu truyền động biến thiên liên tục điều 
khiển điện tử (30) sử dụng đai khô (32), trong đó sự tiêu hao nhiên liệu của cụm động 
cơ được cải thiện trong khi ngăn không cho đai khô (32) bị thoái hóa do nhiệt. 
Trong cơ cấu truyền động biến thiên liên tục điều khiển điện tử (30) có cụm động cơ 
được biểu thị bằng (a), cơ cấu chuyển đổi lực quay (72) được bố trí không chồng lên 
biên độ quay (CW) của má khuỷu (21a) khi nhìn theo hướng bất kỳ vuông góc với trục 
quay của khuỷu Ac. Phần tiếp xúc chuyển đổi (70) nơi chi tiết dịch chuyển tương đối 
(73) tiếp xúc với chi tiết quay (74) được bố trí trong khoảng trống bôi trơn (22c) được 
tạo ra bởi hộp trục khuỷu (22) để tiếp xúc với khoảng trống bôi trơn (22c). Trong cơ cấu 
truyền động biến thiên liên tục điều khiển điện tử (30) có hai chi tiết bịt kín (22d, 44d) 
được lắp. Trong cơ cấu truyền động biến thiên liên tục điều khiển điện tử (100) của ví 
dụ so sánh (b) có 10 chi tiết bịt kín (103, 107, 112a, 114, 116a, 122b, 122b, 126b, 126b, 
107a) được bố trí. 
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(11) 60458 
(21) 1-2018-03862 (51) 8 H02K  9/08,  9/04,  3/24 

(22) 02.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2017/075444    02.03.2017 (87) WO2017/148415 08.09.2017 
(30) 201610118064.0          02.03.2016      CN 
(71) ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany 
(72) ZHU, Tao (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy điện rôto ngoài 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy điện rôto ngoài, bao gồm: trục; stato, bao quanh trục này và 
được bố trí theo cách cố định trên trục, trong đó stato bao gồm phần gông từ và phần đỡ 
nằm trên phía trong theo phương hướng kính của phần gông từ, các răng quấn được tạo 
trên phần gông từ, với cuộn dây được quấn trên mỗi một trong số các răng quấn, và các 
miệng được tạo trong phần đỡ; rôto, bao quanh trục và được bố trí ở phía ngoài theo 
phương hướng kính của stato; nắp đầu thứ nhất, được đỡ quay được trên trục; nắp đầu 
thứ hai, được đỡ quay được trên trục, trong đó nắp đầu thứ nhất và nắp đầu thứ hai, cùng 
với ít nhất một phần của rôto, tạo ra khoảng trống bên trong của máy điện rôto ngoài; và 
cơ cấu truyền động dòng khí, để đẩy dòng khí chảy khi tuần hoàn trong khoảng trống 
bên trong qua khoảng trống ở chu vi của các cuộn dây và qua các miệng. Theo sáng chế, 
hiệu quả làm mát của máy điện rôto ngoài có thể được cải thiện một cách đáng kể.  
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(11) 60459 
(21) 1-2018-03867 (51) 8 C07K  16/28,  16/30 

(22) 02.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/052239    02.02.2017 (87) WO2017/134158 A1 10.08.2017 
(30) 62/290,875         03.02.2016      US 
(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH  (DE) 

Staffelseestrasse 2, 81477 Munich, Germany 
(72) RAUM, Tobias (DE), MUENZ, Markus (DE), BROZY, Johannes (DE), KUFER, Peter 

(DE), HOFFMANN, Patrick (DE), FRIEDRICH, Matthias (DE), RATTEL, Benno 
(DE), BOGNER, Pamela (DE), WOLF, Andreas (DE), POMPE, Cornelius (DE) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Cấu trúc kháng thể liên hợp tế bào T đặc hiệu kép kháng 

nguyên màng đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSMA) và CD3, dược phẩm 
và quy trình sản xuất cấu trúc kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề xuất cấu trúc kháng thể đặc hiệu kép của dạng Fc đặc hiệu được đặc trưng 
bởi việc bao gồm vùng thứ nhất gắn kết với PSMA, vùng thứ hai gắn kết với epitop 

ngoại bào của chuỗi CD3E của người và chuỗi CD3 của khỉ Macaca và vùng thứ ba, là 
dạng Fc đặc hiệu. Ngoài ra, sáng chế đề xuất polynucleotit mã hóa cấu trúc kháng thể, 
vectơ chứa polynucleotit này, tế bào chủ biểu hiện cấu trúc này và dược phẩm chứa 
chúng và phương pháp sản xuất chúng.  
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(11) 60460 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2018 
(71) YOSHINO GYPSUM CO., LTD.  (JP) 

Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000005, Japan 
(72) HIROOKA, Yuichi (JP), ISHIBASHI, Seigo (JP), YOSHIDA, Masaru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sản xuất vật liệu dạng tấm trên cơ sở thạch cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất vật liệu dạng tấm trên cơ sở thạch cao bao gồm: 
máy trộn để tạo ra vữa thạch cao; máy tạo bọt; và máy bơm để vận chuyển bọt được tạo 
ra bởi máy tạo bọt này tới máy trộn, trong đó máy bơm là máy bơm kiểu dung tích. 
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(11) 60461 
(21) 1-2018-03872 (51) 8 H04W  72/04,  48/12 

(22) 24.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2017/072501       24.01.2017 (87) WO2017/133597 A1 10.08.2017 
(30) 15/015,649            04.02.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) AU, Kelvin Kar Kin (CA), MA, Jianglei (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để cho phép các tín hiệu dùng cho các 
phần dịch vụ bằng cách sử dụng các băng con mà là một phần của băng thông hệ thống. 
Trong một vài trường hợp các tín hiệu dùng cho phần dịch vụ đã có được khép kín trong 
băng con theo cách thức các kênh dùng cho truy nhập ban đầu và truyền thông liên tục 
đều được bố trí trong băng con. Bộ thu mà chỉ truy nhập phần dịch vụ đã có chỉ cần có 
khả năng thu băng con. Phương pháp có thể liên quan đến việc truyền, trong tài nguyên 
tần số logic thứ nhất, dữ liệu thứ nhất và thông tin báo hiệu thứ nhất kết hợp với dữ liệu 
thứ nhất, thông tin báo hiệu thứ nhất bao gồm thông tin truy nhập ban đầu kết hợp với 
dữ liệu thứ nhất; và truyền, trong tài nguyên tần số logic thứ hai, thông tin báo hiệu thứ 
hai kết hợp với dữ liệu thứ hai.  
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(11) 60462 
(21) 1-2018-03873 (51) 8 C02F  11/12,  9/08,  1/52 

(22) 23.08.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2016/000477     23.08.2016 (87) WO2018/035626 A1 01.03.2018 
(71) CHIEH YANG TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

6F., No. 151, Section 3, Beishen Road, Shenkeng District, New Taipei City 222, 
Taiwan 

(72) LU, Huang-Chih (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tái chế bùn kim loại nặng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tái chế bùn kim loại nặng. Cơ cấu điện phân đặt trong 
chất thải công nghiệp để kết tủa các ion kim loại nặng trên giá cực âm; và cơ cấu lọc áp 
lực xả hàm lượng nước trong bùn, và cơ cấu sấy gia nhiệt và làm bay hơi hàm lượng 
nước còn lại của bùn, để tạo khối bùn. Cơ cấu phun để phun dung dịch polyme hữu cơ 
lên khối bùn có nhiệt độ còn lại, để làm bay hơi hàm lượng nước của dung dịch polyme 
hữu cơ nhờ nhiệt độ còn lại của khối bùn, nhờ đó gắn polyme hữu cơ lên khối bùn. Máy 
nghiền để nghiền khối bùn được gắn với polyme hữu cơ, thành mảnh bùn nhỏ, và mảnh 
bùn nhỏ được trộn với chất đông tụ hòa tan để tạo tác nhân sinh học mà có thể được tái 
sử dụng trong chất thải công nghiệp. Kết quả là, không có thêm bùn thải được tạo trong 
quy trình xử lý tái chế theo sáng chế. 
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(11) 60463 
(21) 1-2018-03875 (51) 8 G06F  3/01,  3/048,  9/44, G06Q  

50/22 
(22) 17.02.2017 (43) 26.11.2018 
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(30) 10-2016-0019535          19.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) LEE, Kwangjo (KR), KIM, Hyunsu (KR), SON, Jihye (KR), SONG, Moonbae (KR), 

LEE, Sanghwa (KR), LEE, Woosang (KR), LEE, Jae-Hwan (KR), JEONG, Jaeyoun 
(KR), CHO, Bum-Sung (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành dùng cho thiết bị 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp vận hành dùng cho thiết bị điện tử. 

Thiết bị điện tử theo sáng chế có: vỏ, màn hình lộ ra qua một phần của vỏ. Vỏ có cảm 
biến chuyển động thứ nhất để phát hiện di chuyển của vỏ, mạch truyền thông không 
dây, bộ xử lý, và bộ nhớ để lưu giữ các lệnh sẽ được chạy bởi một bộ xử lý. Các lệnh có: 
tạo ra kênh truyền thông không dây với thiết bị điện tử bên ngoài có cảm biến chuyển 
động thứ hai; giám sát di chuyển của vỏ để tạo ra dữ liệu thứ nhất trong khoảng thời 
gian thứ nhất; tiếp nhận dữ liệu thứ hai trong khoảng thời gian thứ nhất qua kênh truyền 
thông không dây; tính toán, để làm giá trị trong khoảng thời gian thứ nhất, một giá trị, 
nhỏ hơn tổng của giá trị thứ nhất dựa trên dữ liệu thứ nhất và giá trị thứ hai dựa trên dữ 
liệu thứ hai; và hiển thị giá trị tính toán được nhờ giao diện người dùng được hiển thị 
trên màn hình.  
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(11) 60464 
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(22) 14.03.2017 (43) 26.11.2018 
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 

(72) PAPASAKELLARIOU, Aris (US) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị người dùng, trạm cơ sở và phương pháp vận hành thiết 

bị người dùng và trạm cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông trước thế hệ thứ năm hoặc thế hệ thứ năm 

(5G: 5th-Generation) để hỗ trợ hệ thống truyền thông sau thế hệ thứ tư có tốc độ dữ liệu 
cao hơn như hệ thống công nghệ phát triển dài hạn (LTE: Long Term Evolution). Theo 
các phương án thực hiện sáng chế, sáng chế đề cập đến thiết bị người dùng (UE: User 
Equipment) được tạo cấu hình có nhiều hơn một ô phục vụ để truyền song công phân 
thời (TDD: Time Division Duplex). Thiết bị này bao gồm ít nhất một bộ thu phát và ít 

nhất một bộ xử lý được kết nối hoạt động với ít nhất một bộ thu phát. ít nhất một bộ thu 
phát được tạo cấu hình để thu thông tin điều khiển liên kết xuống (DCI: Downlink 
Control Information) sử dụng định dạng thông tin DCI chứa thông tin thứ nhất biểu thị 
lệnh điều khiển công suất truyền (TPC: Transmit Power Control) và thông tin thứ hai 
biểu thị yêu cầu tín hiệu chuẩn thăm dò bằng âm thanh (SRS: Sounding Reference 
Signal), và truyền tín hiệu SRS dựa vào thông tin DCI. 
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(11) 60465 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2018 
(71) HNAC TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

No. 609 LuSong Rd., LuGu, Changsha, Hunan 410205, P.R. China 
(72) HUANG, Wenbao (CN), HU, Qingbo (CN), GUO, Xudong (CN), ZHANG, Zhifeng 

(CN), SHEN, Tao (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Hệ thống kích thích máy phát, phương pháp và hệ thống thiết 

kế tham số cho hệ thống kích thích máy phát này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống kích thích máy phát và phương pháp và hệ thống thiết kế 

tham số cho hệ thống kích thích máy phát. Trong đó, hệ thống kích thích máy phát bao 
gồm máy biến áp kích thích (14) và bộ điện kháng (18); máy biến áp kích thích (14) bao 
gồm lõi biến áp và cuộn dây biến áp được cuốn trên lõi biến áp; bộ điện kháng (18) bao 
gồm lõi bộ điện kháng và cuộn dây bộ điện kháng được cuốn trên lõi bộ điện kháng; bộ 
phận chắn điện được tạo ra giữa lõi biến áp và lõi bộ điện kháng; các đường từ trường 
của bộ điện kháng (18) vuông góc với các đường từ trường của máy biến áp kích thích 
(14). Bằng cách thêm vào bộ điện kháng (18) được nối với máy biến áp kích thích (14), 
nên các hài bậc cao có thể được ngăn chặn một cách hiệu quả không đi vào phía điện áp 
cao của máy biến áp kích thích (14), do đó tránh tác động vào dạng sóng của điện áp 
đầu cuối khi máy phát hoạt động trong trạng thái không tải hoặc tải nhẹ. 
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310, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13494, Republic of Korea 
(72) SIM, Jong-ki (KR), KIM, Soon-Ki (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nhựa polyeste có tính chịu nhiệt và độ hòa tan trong dung 

môi tốt, và chế phẩm phủ chứa nhựa polyeste này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhựa polyeste có tính chịu nhiệt và độ hòa tan mỹ mãn trong các 

dung môi, và chế phẩm phủ chứa nó, và do vậy chế phẩm phủ này có khả năng tạo ra 
màng phủ có tính chịu nhiệt, có độ cứng, độ bền hoá học, có khả năng chống nhiễm 
bẩn, và khả năng chịu nước mỹ mãn.  
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(DK), MOGHADAM, Elahe Ghanei (DK) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng vi khuẩn Lactobacillus rhamnosus CHCC15860 kháng 

nấm và chế phẩm để sản xuất sản phẩm sữa lên men chứa 
chủng vi khuẩn này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chủng vi khuẩn Lactobacillus rhamosus CHCC15860 được lưu giữ tại 
Ngân hàng giống vi sinh vật và tế bào Đức với mã đăng ký DSM32092 có hoạt tính 
kháng nấm; chế phẩm để sản xuất sản phẩm sữa lên men chứa chủng vi khuẩn này; và 
phương pháp sản xuất sản phẩm sữa lên men.  
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CHEN, Gengxin (CN), SKVORTSOV, Dimitri (DE) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống xác định biến thể số lượng bản sao 

của trình tự axit nucleic 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp xác định biến thể số lượng bản sao (copy number 

variation - CNV) được biết hoặc nghi là có liên quan đến nhiều tình trạng bệnh lý. Theo 
một số phương án, sáng chế đề xuất các phương pháp xác định biến thể số lượng bản 
sao của thai nhi nhờ sử dụng các mẫu từ người mẹ chứa ADN ngoài tế bào của người mẹ 
và thai nhi. Sáng chế còn đề xuất hệ thống đánh giá số lượng bản sao của trình tự axit 
nucleic. 
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(54) Tã dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã dùng một lần có phần bên ngoài thứ nhất (12F), phần bên ngoài 
thứ hai (12R), và thân chính hấp thu (16) có các chun ba chiều (21). Phần bên ngoài thứ 

nhất (12F) và phần bên ngoài thứ hai (12R) tạo ra phần bao quanh thắt lưng (10W). ít 
nhất một trong số phần bên ngoài thứ nhất (12F) và phần bên ngoài thứ hai (12R) có 
vùng trên (12U) và vùng dưới (12D) bố trí ở dưới và tiếp xúc với vùng trên (12U). Vùng 
trên (12U) có chi tiết kéo dãn phía trên (15U). Vùng dưới (12D) có chi tiết kéo dãn phía 
dưới (15D). Chi tiết kéo dãn phía trên (15U) được bố trí ở mặt trong của thân chính hấp 
thu (16) trong phần bao quanh thắt lưng (10W). Chi tiết kéo dãn phía dưới (15D) được 
bố trí ở mặt ngoài của thân chính hấp thu (16) trong phần bao quanh thắt lưng (10W). 
Các đầu hướng trước-sau của các chun ba chiều (21) được bố trí trong vùng bên trên đầu 
dưới của phần bao quanh thắt lưng (10W).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Triterpenoit điều biến ở vị trí C-3 và C-17 có tác dụng ức chế 

HIV-1 và chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất là triterpenoit điều biến ở vị trí C-3 và C-17 dùng để điều 

trị bệnh HIV và AIDS. Hợp chất này có công thức (I): 
 

 
 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền tín hiệu đường lên, phương 

pháp và thiết bị thu tín hiệu đường lên và phương tiện ghi đọc 
được bằng máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền tín hiệu đường lên, phương pháp và 
thiết bị thu tín hiệu đường lên và phương tiện ghi đọc được bằng máy tính, để giải quyết 
vấn đề là việc giảm hiệu suất truyền của dữ liệu đường lên trong phổ không được cấp 
phép. Phương pháp là: thiết bị đầu cuối (ví dụ thiết bị người dùng (UE)) thu thông tin 
chỉ báo gửi tín hiệu mà nó được gửi bởi thiết bị mạng truy cập cho khung con đường lên, 
trong đó thông tin chỉ báo gửi tín hiệu được sử dụng để lệnh cho thiết bị đầu cuối gửi tín 
hiệu tham chiếu thăm dò (SRS) ở ký hiệu thứ nhất của khung con đường lên, và/hoặc 
được sử dụng để lệnh cho thiết bị đầu cuối gửi kênh chia sẻ đường lên vật lý (PUSCH) ở 
ký hiệu mà nó được bao gồm trong tập hợp ký hiệu thứ hai của khung con đường lên; và 
thiết bị đầu cuối gửi SRS và/hoặc PUSCH trong khung con đường lên dựa vào thông tin 
chỉ báo gửi tín hiệu.  
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(72) CHEN, Huanbang (CN), LIN, Sixin (CN), YANG, Haitao (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa hình ảnh, và phương pháp và 

thiết bị giải mã hình ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa hình ảnh và phương pháp và thiết 

bị giải mã hình ảnh, để tăng độ chính xác của việc mã hóa và giải mã. Phương pháp mã 
hóa hình ảnh bao gồm các bước: xác định N đơn vị được mã hóa từ các đơn vị được mã 
hóa liền kề của đơn vị cần được mã hóa theo quy tắc thiết đặt trước thứ nhất, trong đó 
chế độ dự báo chuyển động của N đơn vị được mã hóa là giống với chế độ dự báo 
chuyển động của đơn vị cần được mã hóa; tạo ra nhóm vectơ chuyển động thứ n nhờ sử 
dụng thuật toán thiết đặt trước thứ nhất và dựa vào vectơ chuyển động của đơn vị được 
mã hóa thứ n, trong đó n là số nguyên dương bất kỳ không lớn hơn N; xác định, từ N 
nhóm vectơ chuyển động thu được theo quy tắc thiết đặt trước thứ hai, một nhóm vectơ 
chuyển động là nhóm vectơ chuyển động tối ưu; xác định trị số mẫu dự báo của mỗi đơn 
vị mẫu trong đơn vị cần được mã hóa nhờ sử dụng thuật toán đặt trước thứ hai và dựa 
vào nhóm vectơ chuyển động tối ưu; xác định phần dư dự đoán của mỗi đơn vị mẫu dựa 
trên độ chênh lệch giữa giá trị mẫu gốc của mỗi đơn vị mẫu và giá trị mẫu dự đoán của 
mỗi đơn vị mẫu; và mã hóa số dư dự báo của mỗi đơn vị mẫu và ký hiệu nhận dạng chỉ 
số của nhóm vectơ chuyển động tối ưu, để thu được dòng bit tương ứng với đơn vị cần 
được mã hóa.  
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất nấm sợi thể đột biến 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất hiệu quả nấm sợi thể đột biến. Phương pháp sản 
xuất nấm sợi thể đột biến này bao gồm việc chuyển ADN nucleaza đặc hiệu vị trí và 
ADN sợi đơn vào trong nấm sợi vật chủ, và việc thay thế vùng ngược dòng và vùng xuôi 
dòng của vị trí phân tách bởi ADN nucleaza đặc hiệu vị trí trong ADN hệ gen của vật 
chủ này bằng ADN sợi đơn nhờ sự tái tổ hợp tương đồng. 
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Chiết phẩm hublông bền với ánh sáng, bia chứa chiết phẩm 

hublông bền với ánh sáng và quy trình sản xuất bia này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chiết phẩm hublông bền với ánh sáng chứa một hoặc nhiều hợp chất 

được dẫn xuất từ hublông được biểu diễn bởi công thức (I) với lượng ít nhất là 1g trên kg 
chất khô:  

 

 
 
trong đó R: -CH(CH3)2, -CH(CH3)CH2CH3 hoặc -CH2CH(CH3)2, sáng chế còn đề xuất 
bia chứa chiết phẩm hublông bền với ánh sáng này và phương pháp sản xuất bia chứa 
chiết phẩm hublông này.  
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(BE), VAN VEEN, Marcel (NL), SCHOUTEN, Maria Elizabeth Wilhelmina (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Chiết phẩm hublông bền với ánh sáng, phương pháp điều chế 

chiết phẩm hublông bền với ánh sáng và quy trình điều chế 
bia chứa chiết phẩm hublông bền với ánh sáng này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều chế chiết phẩm hublông bền với ánh sáng, phương 
pháp này bao gồm: (i) tạo chiết phẩm hublông đã được đồng phân hóa trước chứa các 
iso-alpha axit với lượng ít nhất là 10% theo trọng lượng chất khô, các iso-alpha axit này 
được lựa chọn từ nhóm gồm có isohumulone, isoadhumulone, isocohumulone, pre-
isohumulone, post-isohumulone và các hỗn hợp của các hợp chất này và (ii) chiếu sáng 
chiết phẩm hublông đã được đồng phân hóa trước này, tùy ý sau khi pha loãng chiết 
phẩm hublông đã được đồng phân hóa trước này. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất chiết 
phẩm hublông bền với ánh sáng và quy trình điều chế bia chứa chiết phẩm hublông bền 
với ánh sáng này.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
384 

(11) 60476 
(21) 1-2018-03901 (51) 7 B62J  99/00, B60K  11/06, B60R  

16/02, B62M  9/08 
(22) 08.03.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/057239           08.03.2016 (87) WO2017/154118 A1 14.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.    (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Gota MASUDA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu làm mát cơ cấu điều khiển 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu làm mát cơ cấu điều khiển đạt được việc sử dụng khoảng 
không lắp đặt theo cách có hiệu quả và chi phí giảm mặc dù vẫn sử dụng quạt làm mát. 
Kết cấu làm mát cơ cấu điều khiển bao gồm quạt làm mát (46) dùng để làm mát bộ 
truyền động biến thiên liên tục (M) là bộ phận phát nhiệt của cụm động lực (P) dùng để 
dẫn động xe máy (1) có tấm tản nhiệt (47) là phương tiện làm mát dùng để làm mát cơ 
cấu điều khiển (43) để điều khiển cụm động lực (P). Tấm tản nhiệt (47) được bố trí 
trong đường dòng chảy (F) của không khí làm mát được tạo ra bởi quạt làm mát (46). 
Tấm tản nhiệt (47) được bố trí ở phía trước bộ truyền động biến thiên liên tục (M) theo 
đường dòng chảy (F) của không khí làm mát. Đường dòng chảy (F) của không khí làm 
mát được tạo ra theo cách kéo dài từ cửa nạp (44) mà không khí bên ngoài được hút qua 
đó vào trong bộ truyền động biến thiên liên tục (M) nhờ quạt làm mát (46). Tấm tản 
nhiệt (47) được bố trí giữa cửa nạp (44) và quạt làm mát (46). 
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(22) 08.03.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/057238            08.03.2016 (87) WO2017/154117 A1 14.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2018 
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(72) Gota MASUDA  (JP), Hiroki MINAMI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu chứa linh kiện điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu chứa linh kiện điện mà có thể giảm số lượng các bước cần thực 
hiện để đi bó dây, đồng thời cho phép các linh kiện điện được bố trí theo cách tập trung. 
Để đạt được mục đính nêu trên kết cấu chứa linh kiện điện theo sáng chế bao gồm chi 
tiết giữ linh kiện điện (30) mà có hộp chứa linh kiện điện (32) để chứa các linh kiện 
điện (24, 25, 26) của xe máy (1) và bó dây trước (FH) được nối với các linh kiện điện 
(24, 25, 26) theo cách kéo dài từ hộp chứa linh kiện điện (32). Kết cấu chứa linh kiện 
điện có chi tiết dẫn bó dây (36) được bố trí ở phía trước thân xe so với hộp chứa linh 
kiện điện (32). Chi tiết dẫn bó dây (36) giữ, dọc theo khung nghiêng xuống dưới (10) 
của khung thân xe (9) của xe máy (1), bó dây trước (FH) mà kéo dài từ hộp chứa linh 
kiện điện (32). Chi tiết dẫn bó dây (36) có bộ phận dẫn theo khung (31) được lắp cố 
định trên khung nghiêng xuống dưới (10) theo cách che khung nghiêng xuống dưới (10) 
từ phía sau thân xe. Hộp chứa linh kiện điện (32) và bộ phận dẫn theo khung (31) có kết 
cấu để có thể dịch chuyển tương hỗ với nhau nhờ chỗ uốn (38). 
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(86) PCT/US2017/016460      03.02.2017 (87) WO2017/136694 10.08.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of 
America 

(72) MILLER Todd W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp in vật ba chiều lên trên nền và nền không trắng 

nhờ dùng thiết bị in 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và hệ thông in màu. Ví dụ, phương pháp in được 

đề xuất bao gồm các bước in vật ba chiều lên trên nền nhờ dùng thiết bị in. Phương pháp 
này còn có các bước tiếp nhận thông tin thiết kế đồ họa màu trên thiết bị in và tiếp nhận 
nền trên thiết bị in. Thông tin thiết kế đồ họa màu biểu thị đồ họa màu. Phương pháp 
này còn có các bước in lớp đồ họa màu dưới của vật ba chiều lên trên nền nhờ dùng 
thông tin thiết kế đồ họa màu và in lớp cấu trúc trong suốt của vật ba chiều lên trên lớp 
đồ họa màu dưới. Phương pháp này còn có bước in lớp đồ họa màu trên của vật ba chiều 
lên trên lớp cấu trúc trong suốt nhờ dùng thông tin thiết kế đồ họa màu. Việc kết hợp lớp 
đồ họa màu trên và lớp đồ họa màu dưới nhìn thấy được tương hợp với đồ họa màu. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
387 

(11) 60479 
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(22) 31.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001020    31.01.2017 (87) WO2017/135651 10.08.2017 
(30) 10-2016-0015226         05.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) JUNG, Song Hee (KR), KIM, Youngdo (KR), KIM, Joohyun (KR), KIM, Taesung 

(US), SHIN, Hyunchang (KR), LEE, Keunsik (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màn hiển thị và thiết bị điện tử có chứa màn hiển thị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màn hiển thị hoặc thiết bị điện tử có chứa màn hiển thị bao gồm: 
lớp thứ nhất bao gồm thành phần thứ nhất; lớp thứ hai được tạo ra bên dưới lớp thứ nhất, 
lớp thứ hai bao gồm thành phần thứ hai; và lớp thứ ba được tạo ra giữa lớp thứ nhất và 
lớp thứ hai, lớp thứ ba bao gồm thành phần kết dính. Lớp thứ ba có khu vực thứ nhất có 
thể được tạo ra bằng cách sử dụng thành phần kết dính thứ nhất có thuộc tính thứ nhất, 
và thuộc tính thứ hai có thể được tạo ra bằng cách sử dụng thành phần kết dính thứ hai 
có thuộc tính thứ hai. Ngoài ra, các phương án khác cũng khả dĩ. 
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(DE), LOSEL, Peter (GB), ANDERSCH, Wolfram (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 2-(het)arylimidazolylcarboxyamit được thế, chế 

phẩm hóa nông chứa hợp chất này, chế phẩm và phương pháp 
để phòng trừ động vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I): 
 

 
 
trong đó, Q, V, T, W, X, Y và A có ý nghĩa như nêu trong phần mô tả. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến chế phẩm hóa nông chứa hợp chất này, cũng như chế phẩm và 
phương pháp để phòng trừ động vật gây hại. 
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(72) SNYDER Christopher D. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận mòn dùng cho thiết bị làm đất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận mòn dùng cho thiết bị làm đất bao gồm đế, thành phần 
mòn và khóa. Khóa bao gồm vành hãm và thân khóa. Vành hãm được tiếp nhận vào 
phần lõm trong đế. Chốt của vành hãm được tiếp nhận vào rãnh khóa của thành phần 
mòn khi khoang tiếp nhận đế. Thân khóa đi qua các lỗ mở được căn thẳng của đế, vành 
hãm và thành phần mòn đế ăn khớp với vành hãm và lắp chặt thành phần mòn vào đế. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ mã hóa, bộ giải mã và phương pháp mã hóa và giải mã 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa, bộ giải mã và phương pháp mã hóa và giải mã. Phương 
pháp mã hóa tín hiệu đầu vào bao gồm các khung tín hiệu thành các bit được lượng tử 
hóa, bao gồm việc tạo ra, cho mỗi khung của tín hiệu đầu vào (101), ma trận tín hiệu 

(103, 203, CovM#1, …, CovM#N) bao gồm các hệ số ma trận thu được từ khung đó, 
nhóm các hệ số ma trận của mỗi ma trận tín hiệu thành các vectơ phân chia (106, 206, 

v1
1, ..., vL

1), và đối với mỗi vectơ phân chia (106, 206, v1
1, …, vL

1), lựa chọn một sơ đồ 

lượng tử hóa vectơ (VQ1
1, …, VQL

1) tư trong số các sơ đồ lượng tử hóa vectơ (VQ1
1, …, 

VQL
1) và lượng tử hóa vectơ phân chia đó theo sơ đồ lượng tử hóa vectơ được lựa chọn 

để thu nhận các bit được lượng tử hóa (108, 208). ở chế độ thích nghi, phương pháp bao 
gồm việc nhóm theo cách khác nhau các hệ số ma trận được thu nhận từ các khung khác 
nhau, và/hoặc lựa chọn các sơ đồ lượng tử hóa vectơ khác nhau cho các vectơ phân chia 
được thu nhận từ các khung khác nhau.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình để khai thác hydro tại chỗ từ các mỏ hydrocacbon 

dưới mặt đất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mỏ hydrocacbon được xử lý bằng nhiệt để gây ra các phản ứng khí 

hóa, phản ứng chuyển đổi nước-khí, và/hoặc phản ứng phân tách bằng nhiệt trong nước 
để tạo các khí bao gồm hydro. Chỉ riêng hydro được khai thác đưa lên mặt đất bằng 
cách sử dụng màng chỉ cho hydro thấm qua trong các hố khoan khai thác.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật ghi lưu trữ dạng số đã lưu trữ trên đó dòng dữ liệu và 

dòng dữ liệu viđeo, bộ mã hóa, bộ giải mã, phương pháp mã hóa 
và giải mã dòng dữ liệu và dòng dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dòng dữ hệu viđeo được kết xuất có thể rút gọn được mà phép rút 
gọn này dẫn đến giới hạn các hình ảnh của dòng dữ liệu viđeo được rút gọn để đơn 
thuần là vùng con được định trước của các hình ảnh của dòng dữ liệu viđeo ban đầu và 
để tránh được việc chuyển mã, như tái lượng tử hóa, và độ tương thích của dòng dữ liệu 
viđeo được rút gọn đối với bộ mã hóa-giải mã về cơ bản được duy trì như ban đầu. Điều 
này đạt được nhờ cung cấp dòng dữ liệu viđeo với thông tin biểu thị vùng con được định 
trước và các chỉ mục thay thế để chuyển hướng các chỉ mục chứa trong phần trọng tải để 
quy chiếu đến, và/hoặc các tham số thay thế để điều chỉnh tập hợp thứ nhất gồm thiết 
lập tham số mã hóa để thu được trong, tập hợp thiết lập tham số mã hóa thứ hai. Việc 
truyền dẫn nội dung hình ảnh được kết xuất hiệu quả hơn vì nội dung hình ảnh không 
cần phải tạo hình hoặc sắp xếp theo cách định trước. Quy trình tương tự có thể được áp 
dụng cho thông tin nâng cao bổ sung. Việc điều 
chỉnh các tham số và/hoặc thông tin nâng cao 
bổ sung của dòng dữ liệu được rút gọn cũng 
được mô tả. Theo khía cạnh khác của sáng chế, 
các hiệu ứng tiêu cực của các đỉnh tốc độ bit 
trong dòng dữ liệu viđeo gây ra bởi các điểm 
truy cập ngẫu nhiên được giảm bằng cách cung 
cấp dòng dữ liệu viđeo với hai tập hợp với các 
điểm truy cập ngẫu nhiên: tập hợp thứ nhất gồm 
một hoặc nhiều hình ảnh được mã hóa thành 
dòng dữ liệu viđeo với phép dự báo theo thời 
gian ngưng ít nhất trong vùng con hình ảnh thứ 
nhất để hình hành tập hợp gồm một hoặc nhiều 
điểm truy cập ngẫu nhiên thứ nhất và tập hợp 
thứ hai gồm một hoặc nhiều hình ảnh được mã 
hóa thành dòng dữ hệu viđeo với việc ngưng 
phép dự báo theo thời gian trong vùng con hình 
ảnh thứ hai khác vùng con hình ảnh thứ nhất để 
hình thành tập hợp gồm một hoặc nhiều điểm 
truy cập ngẫu nhiên thứ hai.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Imidazolylcarboxamit được thế làm thuốc diệt động vật gây 

hại, chế phẩm hóa nông chứa hợp chất này, chế phẩm và 
phương pháp phòng trừ động vật gây hại sử dụng hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I):  
 

 
 
trong đó Q, V, T, W, X, Y và A có ý nghĩa như trong phần mô tả, và chế phẩm, chế 
phẩm hóa nông chứa hợp chất này, các chế phẩm này là hữu dụng để phòng trừ động vật 
gây hại. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ động vật gây hại sử dụng hợp 
chất theo sáng chế.  
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(11) 60486 
(21) 1-2018-03933 (51) 7 B29C 35/08, 47/00, 70/00 

(22) 06.09.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2018 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội   (VN) 

Số 1, đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Anh Vũ (VN), Vũ Trọng Đại (VN), Phạm Kỳ Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp chế tạo vật liệu composite công nghiệp 

  (57)     Phương pháp chế tạo vật liệu tổng hợp (composite) công nghiệp với quy trình hoàn 
thiện, có thời gian chế tạo nhanh, đây là phương pháp phục vụ sản xuất công nghiệp hóa 
các sản phẩm bằng vật liệu tổng hợp (composite) có yêu cầu chất lượng rất cao. Phương 
pháp này bao gồm các bước sau: bước 1: chuẩn bị các trang thiết bị, vật liệu cần thiết; 
bước 2: bố trí vải trong khuôn và bố trí nêm cách khí; bước 3: hút chân không trong 
khuôn sau đó hút chuyển nhựa vào khuôn; bước 4: tháo nêm cách khí và ép khuôn; bước 
5: bật hệ thống phát sóng vi ba để làm đóng rắn nhựa; bước 6: tháo khuôn và lấy sản 
phẩm.  
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(11) 60487 
(21) 1-2018-03942 (51) 8 C07D  413/04,  213/81, C07B  61/00 

(22) 06.12.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/086174         06.12.2016 (87) WO2017/138237 A1 17.08.2017 
(30) 2016-024460         12.02.2016      JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan 
(72) HAGIYA, Koji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất benzoxazol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức (3) (trong đó n là 1, 2, 
3 hoặc 4), (sau đây được đề cập là "hợp chất (3)") bằng cách trộn hợp chất có công thức 
(2) (sau đây được đề cập là "hợp chất (2)"), tri(C1-C3 alkyl)silyl(C1-C4 perfloalkan) và 
florua. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức (3) gồm 
có bước điều chế hợp chất có công thức (2) bằng sự ngưng tụ loại nước nội phân tử hợp 
chất có công thức (1) và bước trộn hợp chất có công thức (2), tri(C1-C3 alkyl)silyl(C1-
C4 perfloalkan) và florua. 
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(11) 60488 
(21) 1-2018-03955 (51) 7 E02B  3/06,  3/14 

(22) 10.09.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 1-2017-04043            12.10.2017     VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2018 
(75) Nguyễn Công Anh  (VN) 

561/5 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống thoát nước mưa và nước thải có chức năng hạn chế 

tác động của triều cường, và phương pháp pháp bố trí hệ 
thống thoát nước trong đô thị nhằm hạn chế tác động của 
triều cường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thoát nước mưa và nước thải có chức năng hạn chế tác 
động của triều cường bao gồm: mương dẫn thứ nhất (1) được bố trí bắt đầu tại các vị trí 
cao độ trên mức triều; mương dẫn thứ hai (2) được bố trí bắt đầu tại các vị trí cao độ 
ngang/xấp xỉ mức triều; mương dẫn thứ ba (3) được bố trí bắt đầu tại các vị trí cao độ 
dưới mức triều; hố ga thu nước mưa (4) để thu nước mưa từ mặt đường và hố ga thu 
nước thải (5) để thu nước thải được dẫn ra từ các hộ gia đình, các hố ga thu nước (4, 5) ở 
vị trí cao độ mặt đường trên mức triều chỉ được kết nối với mương dẫn thứ nhất, các hố 
ga thu nước mưa ở vị trí cao độ mặt đường ngang/xấp xỉ mức triều chỉ được kết nối với 
mương dẫn thứ hai, các hố ga thu nước mưa ở vị trí cao độ thấp dưới mức triều chỉ được 
kết nối với mương dẫn thứ ba có bể tụ thủy. Sáng chế còn đề xuất phương pháp bố trí hệ 
thống thoát nước trong đô thị nhằm hạn chế tác động của triều cường bằng hệ thống nêu 
trên.  
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(11) 60489 
(21) 1-2018-03956 (51) 7 E02B  3/06,  3/14 

(62) 1-2017-04043   
(22) 12.10.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2018 
(75) Nguyễn Công Anh  (VN) 

561/5 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Bộ phận cửa xả dạng phao nổi đóng/ mở theo mực nước thủy 

triều dùng cho hệ thống thoát nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận cửa xả dạng phao nổi đóng/mở theo mực nước thủy triều 

(10) dùng cho hệ thống thoát nước, bao gồm: cửa xả dạng tấm (10.1) có một mặt bên 
kết nối với khớp quay thứ nhất (10.2) ở bề mặt dưới thứ nhất (10.3) cố định bên trong 
lòng mương dẫn để có thể đóng/mở vào gờ lồi (10.4) ở thành trên nằm phía trong các 
mương dẫn, bên còn lại của cửa xả nối với thanh truyền (10.6) thông qua khớp quay thứ 
hai (10.5), đầu còn lại của thanh truyền nối với cơ cấu phao nổi (10.8) thông qua khớp 
quay thứ ba (10.7) để nâng/ hạ cơ cấu phao nổi theo mực nước thủy triều, đầu dưới của 
cơ cấu phao nổi được nối với bề mặt dưới thứ hai (10.9) cố định bên trong lòng mương 
dẫn thông qua khớp quay thứ tư (10.10) để phao nổi có thể nâng lên/hạ xuống đầu phía 
trên theo mực nước thủy triều nhằm đóng/mở cửa xả, nhờ đó giúp ngăn thủy triều tràn 
vào hệ thống thoát nước.  
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(11) 60490 
(21) 1-2018-03957 (51) 7 E02B  3/06,  3/14 

(62) 1-2017-04043   
(22) 12.10.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2018 
(75) Nguyễn Công Anh  (VN) 

561/5 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
(54) Hố ga thu nước thải dùng cho hệ thống thoát nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hố ga thu nước thải dùng cho hệ thống thoát nước, hố ga này bao 
gồm: cổng thu nước thải (5.1) được bố trí nối với ống thoát nước thải ở các hộ gia đình, 
nắp đậy hố ga thu nước thải (5.2); phần thể tích chứa nước thải (5.3), trong đó đáy phần 
thể tích chứa nước thải bao gồm các vách đứng bên trong (5.4) là nơi để lắng vật thể rắn; 
bộ phận lọc (12) được bố trí bên trong hố ga thu nước thải, và bộ phận ngăn mùi hôi 
(14). Nhờ đó, sáng chế giúp ngăn mùi hôi thoát ra từ hệ thống thoát nước, lọc lắng, ngăn 
bùn, đất, rác, v.v.. không để trôi vào hệ thống thoát nước. 
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(11) 60491 
(21) 1-2018-03958 (51) 7 E02B  3/06,  3/14 

(62) 1-2017-04043   
(22) 12.10.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2018 
(75) Nguyễn Công Anh  (VN) 

561/5 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
(54) Hố ga thu nước mưa dùng cho hệ thống thoát nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hố ga thu nước mưa dùng cho hệ thống thoát nước, hố ga thu nước 
mưa này bao gồm: cổng thu nước mưa (4.1), nắp đậy hố ga thu nước mưa (4.2) có thể 
đóng/mở khi cần thiết của hố ga thu nước mưa được bố trí nằm ngang so với mặt đường 
vỉa hè khi đóng vào miệng hố ga thu nước mưa; và phần thể tích chứa nước mưa (4.3) 
bao gồm các vách đứng bên trong (4.4), trong đó đáy phần thể tích chứa nước là nơi để 
lắng vật thể rắn; bộ phận lọc (12) được bố trí bên trong hố ga thu nước mưa, và bao gồm 
khung đỡ bộ phận lọc nhằm ngăn chặn tai nạn đối với người đi đường khi bị rơi xuống 
hố ga thu nước mưa. 
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(11) 60492 
(21) 1-2018-03959 (51) 7 E02B  3/06,  3/14 

(62) 1-2017-04043   
(22) 12.10.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2018 
(75) Nguyễn Công Anh  (VN) 

561/5 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
(54) Bộ phận lọc dùng cho hố ga thu nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận lọc dùng cho hố ga thu nước để hạn chế sự bồi lắng làm 
tắc nghẽn các mương dẫn, bộ phận lọc này bao gồm: vỏ ngoài được làm kín ở mặt trên 
(12.1), hai mặt bên (12.2), và một phần dưới (12.3) của mặt trước đối diện với lối thoát 
nước ra mương dẫn, một phần trên của mặt trước (12.4) đối điện với lối thoát nước ra 
mương dẫn được mở để có thể thoát nước ra mương dẫn, mặt trên (12.1) có dạng mặt 
nghiêng; lưới lọc thứ nhất (12.5) và lưới lọc thức hai (12.6) được bố trí nằm ngang cố 
định bên trong phần vỏ ngoài và được xếp chồng liên tiếp lên nhau, cách nhau một 
khoảng định trước.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
401 

(11) 60493 
(21) 1-2018-03963 (51) 7 H01B  1/04, D03D  1/00,  15/00 

(22) 14.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/FI2017/050084       14.02.2017 (87) WO2017/140944 24.08.2017 
(30) 16155639.4           15.02.2016      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2018 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY   (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland  
(72) ALLEN, Mark  (GB), RADIVOJEVIC, Zoran  (HR), BOWER, Christopher  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra thiết bị bao gồm vật liệu hai 

chiều 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để tạo ra thiết bị bao gồm vật liệu hai 

chiều. Phương pháp tạo ra thiết bị bao gồm vật liệu hai chiều bao gồm các bước: chuyển 
lớp vật liệu hai chiều từ bề mặt chất lỏng lên lớp vải dệt điện tử; trong đó vải dệt điện tử 
bao gồm nhiều sợi dẫn điện và nhiều sợi không dẫn điện sao cho lớp vật liệu hai chiều 
và vải dệt điện tử tạo ra một bộ cảm biến. 
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(11) 60494 
(21) 1-2018-03968 (51) 7 F16F  9/36, F16J  15/3232 

(22) 15.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/MY2017/050010     15.03.2017 (87) WO2017/160139 21.09.2017 
(30) PI 2016700903          15.03.2016      MY 
(71) APM ENGINEERING AND RESEARCH SDN BHD   (MY) 

C-1-05, Block C, Oasls Square No.2, Jalan 1a/7a, Ara Damansara 47301 Petaling Jaya 
Selangor, Malaysla  

(72) TAN, Chee Hau  (MY), Wong, Siew Foong  (MY), Chong, Poh Shin  (MY), Gan, Sen 
Heng  (MY) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Bộ giảm xóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giảm xóc kiểu ống kép bao gồm vỏ ngoài (1) có phần đầu đóng 
kín (2) và phần đầu mở, một xi-lanh (4) được bố trí đồng trục trong vỏ ngoài (1) để tạo 
ra không gian hình khuyên (5) ở giữa xi-lanh (4) và vỏ ngoài (1), một van dáy (7) được 
cố định vào phần đầu mở của xi-lanh (4) tiếp xúc với phần đầu đóng kín (2) của vỏ 
ngoài (1), một pit-tông (8) có thể trượt được nằm trong xi-lanh (4), một thanh (9) được 
kết nối với pit-tông (8), kéo dài từ pit-tông (8) đi qua phần đầu mở của vỏ ngoài (1), một 
thanh dẫn (15) được bố trí giữa vỏ ngoài (1) và thanh (9), có một ống lót (16) tiếp xúc 
với thanh (9), và một phớt làm kín (10) được bố trí ở phần đầu mở của vỏ ngoài (1) để 
bịt kín xung quanh thanh (9) để ngăn chặn rò rỉ dầu/khí và các hạt vật chất lạ xâm nhập 
vào bộ giảm xóc, và trong đó một phớt làm kín (10) được bố trí ở phần đầu mở của vỏ 
ngoài (1) để bịt kín xung quanh thanh (9) để ngăn chặn rò rỉ dầu/khí và các hạt vật chất 
lạ xâm nhập vào bộ giảm xóc; và trong đó phớt làm kín (10) bao gồm một bộ phận bịt 
kín thứ nhất có phần nhô ra hình khuyên kéo dài lên trên (12) và xuống dưới (11) tiếp 
xúc và bịt kín thanh (9) và bộ phận bịt kín thứ hai có phần nhô ra hình khuyên (13) tiếp 
xúc và bịt kín bề mặt bên trong của vỏ ngoài (1), đặc trưng ở chỗ phớt làm kín không có 
bộ phận để giữ phần nhô ra (11, 12) trên thanh (9) và đường kính bên trong của phớt 
làm kín (10) ở đầu của phần nhô ra (11, 12) nhỏ hơn đường kính bên ngoài của thanh 
(9) bằng một khoảng từ 0,18mm đến 0,7mm. 
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(11) 60495 
(21) 1-2018-03969 (51) 7 H04L  12/721,  12/717,  12/723 

(22) 01.04.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2016/051892       01.04.2016 (87) WO2017/141081 24.08.2017 
(30) 62/295,454           15.02.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2018 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)   (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden  
(72) TANTSURA, Evgeny  (NL), CHUNDURI, Uma S.  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống truyền thông để thực thi 

phần tử mạng và bộ điều khiển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các công nghệ để bộc lộ độ sâu phần tử nhận dạng phân đoạn liên 

kết và/hoặc nút lớn nhất sử dụng IS-IS. Phần tử mạng trong mạng SR (Segment Routing 
- Định tuyến phân đoạn) truyền phần tử TLV (Type Length Valuc - Loại Độ đài Trị Số) 
bao gồm trị số MSD (Maximum Segment Identifier Depth - Độ sâu phần tử nhận dạng 
phân đoạn lớn nhất). Trị số MSD nhận dạng số lượng lớn nhất của các nhãn SID 
(segment identifier - phần tử nhận dạng phân đoạn) mà phần tử mạng có thể đẩy vào 
trong các phần đầu gói của các gói được nhận để cho phép sự chuyển tiếp của các gói 
được nhận thông qua mạng SR. Phần tử mạng nhận, từ bộ điều khiển, dữ liệu cho đường 
để được dùng bởi phần tử mạng để chuyển tiếp các gói được nhận thông qua mạng SR. 
Dữ liệu bao gồm một hoặc nhiều nhãn SID để được đẩy vào trong các gói được nhận, và 
các nhãn SID bao gồm ít hơn hoặc bằng trị số MSD. Bộ điều khiển và phần tử mạng 
không dùng PCEP (Path Computation Element Protocol - Giao thức phần tử tính toán 
đường) qua giao diện về hướng nam.  
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(72) TSAO, Youming  (TW), YAO, Cong  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống điều khiển và phương pháp điều khiển dành cho hệ 

thống có tốc độ dữ liệu gấp đôi (DDR) 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển và phương pháp điều khiển dành cho hệ thống 

DDR (Double Data Rate - tốc độ dữ liệu gấp đôi), để giảm mức tiêu thụ công suất của 
hệ thống DDR. Hệ thống này bao gồm: khối theo dõi, được tạo cấu hình để theo dõi 
trạng thái làm việc của mỗi hệ thống chức năng mà dùng chung miền công suất với hệ 
thống DDR, và xác định giá trị thông số công suất mục tiêu và giá trị thông số xung 
nhịp mục tiêu của hệ thống DDR theo trạng thái làm việc của mỗi hệ thống chức năng; 
và khối điều khiển, được tạo cấu hình để điều khiển thông số công suất và thông số 
xung nhịp của hệ thống DDR theo giá trị thông số công suất mục tiêu và giá trị thông số 
xung nhịp mục tiêu của hệ thống DDR.  
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MARUTANI Yuuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị di chuyển tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất đến thiết bị di chuyển tự động (hay thiết bị làm sạch chân không) (11) 
có khả năng thực hiện di chuyển tự động hiệu quả. Thiết bị làm sạch chân không (11) 
bao gồm vỏ chính, các bánh dẫn động, bộ phận tạo bản đồ (67), phương tiện tự ước 
lượng vị trí (73), phương tiện thu nhận thông tin (75) và phương tiện điều khiển (27). 
Các bánh dẫn động cho phép vỏ chính di chuyển. Bộ phận tạo bản đồ (67) tạo ra bản đồ 
biểu thị thông tin trong khu vực. Phương tiện tự ước lượng vị trí (73) ước lượng vị trí của 
mình. Phương tiện thu nhận thông tin (75) thu nhận thông tin bên ngoài trên vỏ chính. 
Phương tiện điều khiển (27) điều khiển hoạt động của các bánh dẫn động dựa trên bản 
đồ được tạo ra bằng bộ phận tạo bản đồ (67) làm cho vỏ chính di chuyển tự động. 
Phương tiện điều khiển (27) thực hiện chuyển động tìm kiếm khi thông tin trong khu 
vực di chuyển tự động khác với thông tin trong khu vực được biểu thị trong bản đồ được 
tạo ra bằng bộ phận tạo bản đồ (67).  
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MARUTANI Yuuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị di chuyển tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị di chuyển tự động (hay thiết bị làm sạch chân không) (11) 
có khả năng thực hiện di chuyển tự động hiệu quả. Thiết bị làm sạch chân không (11) 
bao gồm vỏ chính, các bánh dẫn động, phần tạo bản đồ (67), phương tiện tự ước lượng 
vị trí (73), phương tiện thu nhận thông tin (75) và phương tiện điều khiển (27). Các bánh 
dẫn động cho phép vỏ chính di chuyển. Bộ phận tạo bản đồ (67) tạo ra bản đồ biểu thị 
thông tin trong khu vực. Phương tiện tự ước lượng vị trí (73) ước tính vị trí của mình. 
Phương tiện thu nhận thông tin (75) thu nhận thông tin bên ngoài vỏ chính. Phương tiện 
điều khiển (27) điều khiển hoạt động của các bánh dẫn động dựa trên bản đồ được tạo ra 
bằng bộ phận tạo bản đồ (67) làm cho vỏ chính di chuyển tự động. Phương tiện điều 
khiển (27) thiết lập lộ trình di chuyển ở lần tiếp theo cho vỏ chính dựa trên bản đồ mà 
trong đó thông tin được thu nhận bằng cách sử dụng phương tiện thu nhận thông tin (75) 
khi di chuyển tự động được phản hồi.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ giải mã, bộ mã hóa, phương pháp giải mã các hệ số của các 

khối của chuỗi viđeo từ dòng bit, phương pháp mã hóa các hệ 
số của các khối của chuỗi viđeo thành dòng bit và vật ghi đọc 
được bởi máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã, bộ mã hóa, phương pháp giải mã các hệ số của các khối 
của chuỗi viđeo từ dòng bit, phương pháp mã hóa các hệ số của các khối của chuỗi 
viđeo thành dòng bit, và vật ghi đọc được bởi máy tính. Bộ giải mã bao gồm môđun giải 
mã được tạo cấu hình để giải mã một hoặc nhiều vectơ hệ số của mỗi khối từ dòng bit. 
Bộ giải mã bao gồm môđun kiểm tra được tạo cấu hình để tái cấu trúc, đối với ít nhất 
một khối, thông tin ẩn từ một hoặc nhiều hệ số của khối đó, thông tin ẩn cấu thành hoặc 
tạo nên một phần của thông tin thứ tự quét được kết hợp với khối đó. Bộ giải mã bao 
gồm bộ lựa chọn thứ tự quét được tạo cấu hình để lựa chọn thứ tự quét dùng cho mỗi 
khối từ tập hợp của các thứ tự quét, tốt hơn là từ tập hợp của các thứ tự quét được tạo ra 
và định trước, dựa vào thông tin thứ tự quét được kết hợp với khối đó. Bộ giải mã bao 
gồm bộ giải nối tiếp hóa được tạo cấu hình để quét ngược, đối với mỗi khối, một hoặc 
nhiều vectơ hệ số của khối đó theo thứ tự quét được lựa chọn dùng cho khối đó để nhận 
được ma trận hệ số.  
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(54) Màng được ứng dụng cho màn hình hiển thị và màn hình hiển 

thị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng (12, 14) dùng cho màn hình hiển thị, màn hình hiển thị, và 

thiết bị đầu cuối. Màng (12, 14) bao gồm thân màng (101) và các phần nhô thẳng (102), 
các phần nhô thẳng (102) này được phân bố trên bề mặt của thân màng (101), và các 
phần nhô thẳng lân cận (102) song song với nhau. Khi màng (12, 14) được dính chặt vào 
bề mặt sau của kính bảo vệ (11,15), độ nhạy phân lớp và độ trong suốt của kính bảo vệ 
(11, 15) có thể được nâng cao, nhờ đó nâng cao hữu hiệu hiệu quả hiển thị của màn hình 
hiển thị.  
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(54) Bộ mã hóa, bộ giải mã, phương pháp mã hóa, phương pháp giải 

mã và vật ghi đọc được bởi máy tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ giải mã, bộ mã hóa, phương pháp giải mã các hệ số của các khối 

của chuỗi viđeo từ dòng bit, phương pháp mã hóa các hệ số của các khối của chuỗi 
viđeo từ dòng bit và vật ghi đọc được bởi máy tính. Bộ giải mã bao gồm môđun danh 
mục mẫu quét dùng để cung cấp một hoặc nhiều thứ tự quét định trước, bộ tạo thứ tự 
quét dùng để tạo ra một hoặc nhiều thứ tự quét, bộ lựa chọn thứ tự quét dùng để lựa 
chọn thứ tự quét dùng cho mỗi khối từ các thứ tự quét được tạo ra và định trước dựa vào 
thông tin thứ tự quét được chứa trong dòng bit, môđun giải mã dùng để giải mã một 
hoặc nhiều vectơ hệ số của mỗi khối từ dòng bit, bộ giải nối tiếp hóa dùng để quét 
ngược, đối với mỗi khối, một hoặc nhiều vectơ hệ số của khối đó theo thứ tự quét được 
lựa chọn dùng cho khối đó để nhận được ma trận hệ số. Bộ tạo thứ tự quét tạo ra một 
hoặc nhiều thứ tự quét tùy thuộc vào một hoặc nhiều ma trận hệ số nhận được trước đó 
của các khối của chuỗi viđeo.  

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
410 

(11) 60502 
(21) 1-2018-03997 (51) 8 G06F  3/14,  3/048, H04M  1/725 

(22) 14.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001611    14.02.2017 (87) WO2017/142293 24.08.2017 
(30) 10-2016-0017749         16.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) Jungjoo SOHN (KR), Jaeseok MYUNG (KR), Sohmin AHN (KR), Youngkyu JIN 

(KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hiển thị ứng dụng cho thiết bị 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp hiển thị ứng dụng cho thiết bị điện 

tử. Thiết bị điện tử bao gồm bộ thu phát, màn hình, và một hoặc nhiều bộ xử lý. Một 
hoặc nhiều bộ xử lý có thể nhận, từ thiết bị bên ngoài, yêu cầu hiển thị ứng dụng để hiển 
thị cửa sổ cho ứng dụng được kết hợp với thiết bị bên ngoài, xác định, khi nhận yêu cầu 
hiển thị ứng dụng, vùng màn hình được chỉ định được sử dụng cho cửa sổ để hiển thị 
ảnh màn hình được phản chiếu của ứng dụng, và hiển thị ít nhất một cửa sổ ứng dụng 
trong vùng màn hình còn lại được xác định sau khi xác định vùng để hiển thị ảnh màn 
hình được phản chiếu. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Peptit có nguồn gốc từ phân tử HLA của tế bào khối u ở người, 

phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa peptit này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến peptit, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong phương pháp trị liệu 

miễn dịch. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến phương pháp trị liệu miễn dịch đối với bệnh 
ung thư. Sáng chế còn đề cập đến epitop peptit tế bào T gây độc tế bào kết hợp khối u 
(CTL), một mình hoặc kết hợp với peptit kết hợp khối u khác mà đóng vai trò làm thành 
phần dược tính của hợp phần vac xin mà kích thích đáp ứng miễn dịch kháng khối u. 
Sáng chế đề cập đến hơn 70 trình tự peptit mới và biến thể của chúng có nguồn gốc từ 
các phân tử HLA lớp I và HLA lớp II của tế bào khối u ở người mà có thể được sử dụng 
trong hợp phần vacxin để gây ra đáp ứng miễn dịch kháng khối u. 
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(11) 60504 
(21) 1-2018-04011 (51) 8 D04B  21/16,  1/16 

(62) 1-2013-03813   
(22) 03.05.2012 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2012/036338       03.05.2012 (87) WO2012/151408 08.11.2012 
(30) 13/100,689            04.05.2011     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2013 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) DUA Bhupesh (US), HAWKINSON Karen A. (US), SHAFFER Benjamin A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo giày dép và phương pháp chế tạo chi tiết 

phức hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo giày dép bao gồm các bước: tạo ra phụ kiện 

dệt kim có sợi thứ nhất và sợi thứ hai; tạo ra phụ kiện thứ hai độc lập với phụ kiện dệt 
kim; liên kết nhiệt phụ kiện thứ hai và bề mặt thứ nhất của phụ kiện dệt kim qua vật liệu 
polyme nhiệt dẻo của sợi thứ nhất; và tạo ra ít nhất một phần mũ giày dép từ phụ kiện 
dệt kim. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo chi tiết phức hợp. 
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(11) 60505 
(21) 1-2018-04014 (51) 8 B22D  11/10,  41/56 

(22) 07.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/004416            07.02.2017 (87) WO2017/141770 24.08.2017 
(30) 2016-030209            19.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2018 
(71) KROSAKIHARIMA CORPORATION  (JP) 

1-1, Higashihama-machi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 806-8586, Japan 
(72) FUKUNAGA, Shinichi (JP), KURODA, Takahiro (JP), OOUCHI, Tatsuya (JP), 

OKADA, Takuya (JP), OOTSUKA, Akira (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thay thế vòi phun chìm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thay thế vòi phun chìm trong khi đẩy vòi phun chìm 
đã dùng ra bằng vòi phun chìm mới, để giảm đến mức tối thiểu lượng thép nóng chảy rò 
rỉ trong khi thay thế, nhằm cho phép dùng chi tiết bịt kín mối nối định hình trong mặt 
phân cách nối, và đảm bảo khả năng bịt kín cao, phần lõm được tạo ra trên mặt phẳng 
trên (14) của vòi phun chìm mới để có lỗ vòi phun, và chi tiết bịt kín mối nối định hình 
(30) được lắp trong phần lõm này. Mặt phẳng trên của vòi phun chìm được trượt trong 
khi đang được ép vào mặt phẳng dưới (21) của vòi phun trên. 
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(11) 60506 
(21) 1-2018-04015 (51) 8 A43B  23/02, B29D  35/14, D04B  

1/16 
(22) 14.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/017768      14.02.2017 (87) WO2017/142857 24.08.2017 
(30) 62/295,889           16.02.2016      US 

62/301,436           29.02.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) MCFARLAND, William, D. (US), RESNECK, Leah (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mũ giày dùng cho giày dép và phương pháp sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các mũ giày (120, 220, 620) dùng cho giày dép. Các mũ giày có 
thể được tạo ra bằng cách dệt kim một hoặc nhiều sợi với nhau. Sau khi tạo ra mũ giày, 
một hoặc nhiều sợi có thể được xử lý để thay đổi tính chất của mũ giày dệt kim. Ví dụ, 
một hoặc nhiều của sợi có thể được làm nóng chảy ít nhất một phần và sau đó được làm 
nguội để tạo ra chi tiết bằng polyme dẻo nhiệt đúc (206, 306, 606). 
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(11) 60507 
(21) 1-2018-04017 (51) 7 E06B  9/42,  9/44, A47H  13/00 

(22) 20.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/AU2017/050038     20.01.2017 (87) WO2017/139833 24.08.2017 
(30) 2016900539          16.02.2016      AU 
(71) SUDU IP PTY LTD AS TRUSTEE FOR SUDU IP UNIT TRUST   (AU) 

Level 9, 575 Bourke Street Melbourne, Victoria, Australia  
(72) LIU, Alex  (AU), LIU, Yi  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., LTD) 
(54) Thanh dưới dùng cho rèm cuốn, rèm cuốn và phương pháp sản 

xuất rèm cuốn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh dưới đùng cho rèm cuốn và rèm cuốn, trong đó rèm cuốn bao 

gồm: một tấm vải có đầu thứ nhất được liên kết với ống cuộn; thanh dưới có mảnh trên 
và mảnh dưới giữ chặt theo cách tháo ra được với nhau; bộ phận liên kết để gắn với đầu 
thứ hai của tấm vải; trong đó bộ phận liên kết bao gồm bộ phận giữ thứ nhất thích ứng 
để giữ chặt theo cách tháo ra được với mảnh dưới của thanh dưới. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp sản xuất rèm cuốn.  
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(11) 60508 
(21) 1-2018-04018 (51) 8 A61F 13/49, 13/15, 13/494 

(22) 09.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/004716         09.02.2017 (87) WO2017/141808 A1 24.08.2017 
(30) 2016-027222         16.02.2016      JP 

2016-201920         13.10.2016      JP 
2016-246646         20.12.2016      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2018 
(71) OJI HOLDINGS CORPORATION  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan 
(72) Takeshi KUROHARA (JP), Makoto SUZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tã dùng một lần và phương pháp sản xuất tã này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã dùng một lần bao gồm vùng trên có: phần đàn hồi trong mà được 
tạo ra bằng cách kẹp chi tiết đàn hồi trên ở giữa các tấm, ở mặt trong của thân hấp thu; 
và phần tấm ngoài mà được đặt sao cho quay hướng về, ít nhất, bề mặt ngoài của phần 
đàn hồi trong, ở mặt ngoài của thân hấp thu. Phần đàn hồi trong bao gồm vùng không 
liên kết, mà không được liên kết với phần liên kết của thân hấp thu, và vùng liên kết, mà 
được liên kết với phần tấm ngoài, quanh phần liên kết. Vùng liên kết được liên kết với 
phần tấm ngoài sao cho đầu mở, mở hướng về phía phần đũng, được tạo ra giữa phần 
đàn hồi trong và phần liên kết. Vùng dưới, gần hơn với vùng đũng so với vùng trên, có 
phần đàn hồi ngoài mà được tạo ra bằng cách kẹp chi tiết đàn hồi dưới ở giữa các tấm. 
Phần đàn hồi ngoài được liên kết với phần liên kết. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất tã này.  
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(11) 60509 
(21) 1-2018-04023 (51) 8 B24B  31/00 

(22) 12.09.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2018 
(75) Nguyễn Văn Khải  (VN) 

Số nhà 60, ngõ 188 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy mài bóng ngọc trai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy mài bóng ngọc trai bao gồm: khung máy (10) có bàn máy 
(11); cơ cấu trục chính dẫn động (20) được bố trí thẳng đứng trên bàn máy (11) của 
khung máy (10); bộ động cơ dẫn động (30) được nối với cơ cấu trục chính dẫn động 
(20) thông qua khớp nối mềm (40); và nhiều cơ cấu mài bóng (50) được trên bàn máy 
(11) của khung máy (10) và được liên kết có thể quay được với cơ cấu trục chính dẫn 
động (20). Máy mài của sáng chế có thể vừa mài bóng và vừa chỉnh sửa được các sai 
lệch hình học của ngọc trai thô (60). 
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(11) 60510 
(21) 1-2018-04026 (51) 8 C23F  1/18, H01L  21/306,  21/308, 

H05K  3/38 
(22) 08.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/004653       08.02.2017 (87) WO2017/141799 24.08.2017 
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2017-011841           26.01.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2018 
(71) MEC COMPANY LTD.   (JP) 

3-4-1, Kuise Minamishimmachi, Amagasaki-shi, Hyogo 6600822, Japan 
(72) MATSUMOTO, Keisuke (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chất vi khắc ăn mòn đồng và phương pháp sản xuất bảng nối 

dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất vi khắc ăn mòn có thể tạo ra dạng nhám ít bị ảnh hưởng bởi sự 

khác biệt về độ kết tinh của đồng và có thể tạo ra dạng nhám có độ bám dính rất tốt với 
nhựa, v.v. trên đồng điện phân hoặc đồng cán; và phương pháp sản xuất bảng nối dây 
bao gồm bước tạo nhám bề mặt đồng bằng cách sử dụng chất vi khắc ăn mòn. Theo 
sáng chế, chất vi khắc ăn mòn đồng là dung dịch nước có tính axit chứa axit vô cơ, 
nguồn ion đồng (II), nguồn ion halogenua, và polyme. Polyme này có nhóm chức chứa 
nguyên tử nitơ. Tốt hơn, nếu chất vi khắc ăn mòn chứa nguồn ion sulfat.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2018 
(71) FUJIKIN INCORPORATED  (JP) 

3-2, Itachibori 2-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0012 Japan 
(72) ISHIBASHI Keisuke (JP), YAKUSHIJIN Tadayuki (JP), FUJIMOTO Ryohei (JP), 

SUNTOU Norifumi (JP), YAMAJI Michio (JP), YOSHIKANE Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Van chuyển mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van chuyển mạch được sử dụng trong môđun phân tích để chuyển 
mạch các đường dẫn dòng của các lưu chất, trong đó chi phí sản xuất được làm giảm và 
tuổi thọ được làm tăng lên. Phần tiếp xúc van (22) được bố trí phần tiếp xúc dưới (24) 
mà tiếp xúc kín với chân van phía dưới (12) được đặt ở thân van (11) khi van đóng, và 
phần tiếp xúc trên (25) tiếp xúc kín với chân van phía trên (35) được đặt ở tấm chắn (30) 
khi van mở. Tấm chắn (30) có rãnh thứ nhất (32) được mở hướng xuống và rãnh thứ hai 
(33) được mở hướng lên rãnh thứ nhất và có tiết diện ngang nhỏ hơn so với tiết diện 
ngang của rãnh thứ nhất, và chân van phía trên được ép khít vào rãnh thứ hai.  
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(11) 60512 
(21) 1-2018-04035 (51) 8 C23C  4/06, C22C  29/08, C23C  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2018 
(71) 1. JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
2. TOCALO CO., LTD.  (JP) 
4-4, Minatojimaminami-machi 6-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500047 (JP) 

(72) BABA Yuya (JP), TAKEUCHI Junichi (JP), KOBAYASHI Yoshifumi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bột gốm kim loại, chi tiết được mạ lớp phủ bảo vệ và phương 

pháp sản xuất chi tiết này, trục cán nhúng trong bể mạ điện 
và phương pháp sản xuất trục cán này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bột gốm kim loại mà cho phép tạo ra lớp phủ gốm kim loại có độ 
bền chống mài mòn và chống ăn mòn cao trong axit mạnh có độ pH thấp hơn 1. Bột 
gốm kim loại theo sáng chế chứa hạt cacbua vonfram với lượng từ 40% khối lượng hoặc 
cao hơn; hạt cacbua molypđen với lượng từ 10% đến 40% khối lượng; và Ni hoặc hợp 
kim Ni làm kim loại nền, trong đó bột gốm kim loại này còn chứa crom dưới dạng 
cacbua hoặc nguyên tố kim loại hoặc hợp kim chứa trong kim loại nền với lượng là 8% 
khối lượng hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chi tiết được mạ lớp phủ 
bảo vệ, phương pháp sản xuất chi tiết này, trục cán nhúng trong bể mạ điện và phương 
pháp sản xuất trục cán này. 
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(11) 60513 
(21) 1-2018-04036 (51) 8 B23K  26/242,  26/21, C22C  38/00 

(22) 09.09.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/076650         09.09.2016 (87) WO2017/141470 24.08.2017 
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2016-089403         27.04.2016      JP 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366 Japan 
(72) IENARI, Toru (JP), SAKURADA, Yasuhiro (JP), ASADA, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép định hình được hàn bằng laze và phương pháp sản xuất 

thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép định hình được hàn bằng laze có phần hàn với độ bền ưu việt. 

Thép định hình được hàn bằng laze (1) bao gồm chi tiết gờ (3a, 3b) và chi tiết dải (4) 
đều được làm từ thép tấm, thép tấm này có đương lượng cacbon Ceql là 0,075 và lớn hơn 
và nhỏ hơn 0,15, đương lượng cacbon Ceql được xác định bằng công thức (1) dưới đây:  

Ceql = C + (Si/50) + (Mn/25) + (P/2) + (Cr/25) + Ti ... (1) 

phần hàn (2), mà là phần nối giữa chi tiết dải (4) và chi tiết gờ (3a, 3b) có độ cứng lớn 
gấp từ 1,2 đến 4 lần độ cứng của thép tấm và phần hàn (2) có phần nhô ra không lớn hơn 
1 mm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thép này. 
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(71) MEDIATEK SINGAPORE PTE. LTD.  (SG) 

No. 1 Fusionopolis Walk, #03-01 Solaris, Singapore 138628 Singapore 
(72) Kai ZHANG (CN), Jicheng AN (CN), Han HUANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị dự đoán nội suy cao cấp dùng cho các 

thành phần màu sắc trong việc mã hóa video 
  (57)     Sáng chế đề xuất việc dự đoán nội suy kết hợp. Việc dự đoán nội suy kết hợp được tạo 

ra để mã hóa hoặc giải mã khối màu sắc hiện tại bằng cách kết hợp sự dự đoán nội suy 
thứ nhất được tạo theo chế độ dự đoán nội suy thứ nhất và sự dự đoán nội suy thứ hai 
được tạo theo chế độ dự đoán nội suy thứ hai. Chế độ dự đoán nội suy màu sắc thứ hai 
thuộc nhóm chế độ dự đoán nội suy không bao gồm bất kỳ chế độ LM nào. Việc dự 
đoán nội suy nhiều pha cho thành phần màu sắc của dữ liệu video màu không-444 cũng 
được đề xuất. Nhóm chế độ bao gồm ít nhất hai chế độ LM được sử dụng cho việc dự 
đoán nội suy nhiều pha, trong đó việc ánh xạ giữa các mẫu màu sắc và các mẫu màu 
luma tương ứng là khác nhau đối với hai chế độ LM từ nhóm chế độ. Hơn nữa, việc dự 
đoán nội suy với một hoặc nhiều chế độ LM có sử dụng vùng lân cận mở rộng để lấy 
được các tham số chế độ LM cũng được đề xuất  
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(86) PCT/EP2017/053213      14.02.2017 (87) WO2017/140644 24.08.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2018 
(71) NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY   (FI) 

Karaportti 3, 02610 ESPOO, Finland  
(72) MORPER, Hans-Jochen  (DE), LIEBHART, Rainer  (DE), CHANDRAMOULI, 

Devaki  (US), HAHN, Wolfgang  (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị chọn các ngăn mạng và các dịch vụ 

mạng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị chọn các ngăn mạng và các dịch vụ mạng. 

Phương pháp và thiết bị này có thể bao gồm bước cung cấp cho thành phần mô tả đa 
chiều với chức năng mạng. Phương pháp cũng có thể bao gồm bước truy cập ngăn 
mạng. Ngăn mạng này được chọn dựa trên thành phần mô tả đa chiều. Phương pháp này 
cũng có thể bao gồm truy cập thành phần của ngăn mạng. Một hoặc nhiều chức năng 
mạng của ngăn mạng được chọn dựa trên thành phần mô tả đa chiều.  
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(71) NIKE INNOVATE C.V.  (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) GREEN, Jessica (US), HSU, Chun-ying (US), LUPINEK, Jaroslav, J. (US), 

MATTHEWS, Darryl (US), MCFARLAND, William, C. (US), YANG, Yi-ning (US), 
HAN, Cheng-Ying (US), TU, Chun-Yao (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mũ giày dùng cho giày dép và phương pháp sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ giày dùng cho giày dép. Mũ giày này có thể có phụ kiện dệt 
kim có sợi thứ nhất và sợi thứ hai, trong đó sợi thứ nhất có lõi với vỏ, vỏ này được tạo ra 
từ chất liệu dẻo nhiệt có nhiệt độ nóng chảy. Sợi thứ hai về cơ bản có thể không được 
tạo ra từ chất liệu dẻo nhiệt. Phụ kiện dệt kim này có thể còn có lớp thứ nhất có bề mặt 
thứ nhất và lớp thứ hai có bề mặt thứ hai, trong đó lớp thứ nhất và lớp thứ hai được gắn 
chặt nhờ kết cấu dệt kim của phụ kiện dệt kim, và trong đó phụ kiện dệt kim này còn có 
vùng thứ nhất và vùng thứ hai. 
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(22) 14.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/005388      14.02.2017 (87) WO2017/141927 24.08.2017 
(30) 2016-025878         15.02.2016      JP 
(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
(72) TANAKA, Hiroaki (JP), BOHNO, Ayako (JP), HAMADA, Makoto (JP), ITO, Yuji 

(JP), KOBASHI, Yohei (JP), KAWAMURA, Madoka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyridin được thế azol, dược phẩm và thuốc chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức [I'] được thể hiện dưới đây hoặc muối dược 

dụng của nó mà có hiệu quả ức chế đối với enzym sản sinh 20-HETE, trong đó cấu trúc 
có công thức [III] được thể hiện dưới đây có cấu trúc bất kỳ trong số các cấu trúc được 
thể hiện bởi nhóm công thức [IV] được thể hiện dưới đây, trong đó R1 là nguyên tử 
hydro, nguyên tử flo, metyl, v.v.; mỗi R2, R3 và R4 độc lập là nguyên tử hydro, nguyên 
tử flo, hoặc metyl; W là liên kết đơn, C1-3alkanediyl, hoặc công thức -O-CH2CH2-; và 
vòng A là (a) C4-6xycloalkyl được thế, (b) dị vòng bão hòa chứa nitơ có 4-6 cạnh được 
thế, (c) phenyl được thế, (d) pyridyl được thế, (e) 2,3-dihydrobenzofuran được thế, (f) dị 
vòng chứa oxy bão hòa có 4-6 cạnh, v.v. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và thuốc 
chứa hợp chất này. 
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(11) 60518 
(21) 1-2018-04058 (51) 8 H04W  48/08,  8/02,  60/00,  76/02 

(22) 15.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/005591     15.02.2017 (87) WO2017/141990 24.08.2017 
(30) 2016-026665         16.02.2016      JP 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 5908522, Japan 
(72) KAWASAKI Yudai (JP), ARAMOTO Masafumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối, thực thể quản lý di động (mme), và phương 

pháp điều khiển truyền thông 
  (57)     Thông tin nhận dạng thứ nhất là thông tin biểu thị kiểu di động được hỗ trợ bởi mạng 

lõi, và thông tin nhận dạng thứ hai là thông tin biểu thị kiểu di động được mạng lõi chấp 
nhận. Phương pháp điều khiển truyền thông cho thiết bị đầu cuối của sáng chế bao gồm 
bước thu thông báo chấp nhận gắn từ mạng lõi qua thiết bị trạm gốc, thông báo chấp 
nhận gắn bao gồm ít nhất thông tin nhận dạng thứ nhất và, hoặc thông tin nhận dạng thứ 
hai. Theo đó, sáng chế cung cấp quy trình truyền thông phù hợp với việc xác định kiểu 
di động của thiết bị đầu cuối.  
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(21) 1-2018-04059 (51) 8 G01N  1/32, C25F  3/02, G01N  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2018 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) MIZUKAMI, Kazumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khắc ăn mòn và hòa tan bằng điện phân và phương 

pháp chiết các hạt hợp chất kim loại 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị khắc ăn mòn và hòa tan bằng điện phân và phương pháp chiết 

dùng để tách và chiết các hạt hợp chất kim loại trong vật liệu kim loại, trong đó ít nhất 
một phần của catot chứa vật liệu gồm kim loại M1 có A được xác định bằng công thức 
dưới đây là 10 hoặc lớn hơn, và thiết bị bao gồm bể điện phân để chứa dung dịch điện 
phân chứa hóa chất mà tạo phức chất chứa kim loại M1 và dung môi không phải nước,   

 

 
 

Mục đích của sáng chế là sự trao đổi bề mặt của các hạt mịn kim loại bởi các ion Cu, 
hoặc tương tự được ngăn chặn để ngăn ngừa sự tạo CuS nhân tạo hoặc tương tự, trong 
quá trình chiết và phân tích các hạt mịn kim loại (các chất lẫn và các chất kết tủa) trong 
vật liệu kim loại bằng cách ăn mòn điện phân trong dung dịch điện phân nền dung môi, 
mà không thay đổi đáng kể các phương pháp chiết và phân tích thông thường, và kim 
loại lắng trên catot được gắn chắc chắn vào catot để kim loại đã lắng không trở thành 
nguồn nhiễm bẩn.  
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FORSCHUNG E.V.   (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany  

(72) DICK, Sascha  (DE), HELMRICH, Christian  (DE), RETTELBACH, Nikolaus  (DE), 
SCHUH, Florian  (DE), FUEG, Richard  (DE), NAGEL, Frederik  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu đa kênh được mã hóa 

trước và hệ thống mã hóa và giải mã 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu đa kênh được mã hóa trước 

và hệ thống mã hóa và giải mã. Thiết bị giải mã tín hiệu đa kênh được mã hóa của 
khung hiện thời để thu được ba hoặc nhiều hơn ba kênh đầu ra âm thanh hiện thời được 
đề xuất. Bộ xử lý đa kênh được làm thích ứng để lựa chọn hai kênh được giải mã từ ba 
hoặc nhiều hơn ba kênh được giải mã phụ thuộc vào các tham số đa kênh thứ nhất. Hơn 
nữa, bộ xử lý đa kênh được làm thích ứng để tạo ra nhóm thứ nhất gồm hai hoặc nhiều 
hơn hai kênh được xử lý dựa trên các kênh được lựa chọn đã nêu. Môđun điền đầy nhiễu 
âm được làm thích ứng để nhận biết đối với ít nhất một trong số các kênh được lựa chọn, 
một hoặc nhiều băng tần, mà trong đó tất cả các vạch phổ được lượng tử hóa bằng 
không, và để tạo kênh trộn sử dụng, phụ thuộc vào thông tin phụ, tập hợp con thích hợp 
gồm ba hoặc nhiều hơn ba kênh đầu ra âm thanh trước mà được giải mã và để điền đầy 
các vạch phổ của các băng tần, mà trong đó tất cả các vạch phổ được lượng tử hóa bằng 
không, với nhiễu âm được tạo ra sử dụng các vạch phổ của kênh trộn.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp phát điện có metan hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống phát điện được làm thích ứng đế phát điện hiệu quả cao có 
thu giữ cacbon bằng cách sử dụng hyđrocacbon rắn hoặc lỏng hoặc nhiên liệu chứa 
cacbon. Cụ thể hơn, đầu tiên nhiên liệu rắn hoặc lỏng được oxi hóa một phần trong bình 
phản ứng oxi hóa một phần mà được tạo kết cấu để cấp dòng đầu ra được làm giàu 
lượng metan. Dòng oxi hóa một phần thu được có thể được làm nguội, lọc, làm nguội 
tiếp, và sau đó hướng vào buồng đổi của hệ thống phát điện như nhiên liệu đốt. Dòng 
oxi hóa một phần được kết hợp với dòng CO2 tái tuần hoàn đã nén và oxy. Dòng đốt 
được giãn nở qua tuabin để tạo ra điện và đi qua bộ trao đổi nhiệt kiểu hoàn nhiệt. Dòng 
CO2 tái tuần hoàn được nén và đi qua bộ trao đổi nhiệt kiểu hoàn nhiệt và theo tùy ý bộ 
trao đổi nhiệt POX theo cách hữu ích để tạo ra hiệu quả cao cho hệ thống kết hợp. 
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(72) FUNAKOSHI Chihiro  (JP), SATO Kazuya  (JP), ITO Nobuhito  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm nhựa hóa cứng được và bao gói dùng cho lát bán 

dẫn có chân mở rộng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa hóa cứng được mà có thể làm giảm độ cong vênh cả 

ở nhiệt độ phòng và ở nhiệt độ để hàn lát bán dẫn có chân mở rộng (FO-WLP) hoặc bao 
gói bán dẫn lẫn. Sáng chế còn đề cập đến bao gói dùng cho lát bán dẫn có chân mở rộng 
mà bao gồm lớp hiệu chỉnh độ cong vênh được làm từ sản phẩm đã được hóa cứng của 
chế phẩm nhựa hóa cứng được nêu trên. Chế phẩm nhựa hóa cứng được này có thể hóa 
cứng nhờ ít nhất hai loại phản ứng hóa cứng, và bao gồm thành phần hóa cứng được 
(A1) co ngót về thể tích nhừ một phản ứng hóa cứng, và thành phần hóa cứng được (B1) 
co ngót về thể tích nhờ một phản ứng hóa cứng khác. 
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(11) 60523 
(21) 1-2018-04081 (51) 7 C07K  16/22, A61K  39/395 

(22) 17.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2017/050917        17.02.2017 (87) WO2017/141208 24.08.2017 
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Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland  
(72) IBEBUNJO, Chikwendu  (US), JACOBI, Carsten  (DE), MEYER, Angelika  (DE), 

SCHAADT, Eveline  (DE), TRENDELENBURG, Anne-Ulrike  (DE), 
VLADIMlROVNA MlTlNA, Olga  (RU) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể đơn dòng của người kháng nhân tố sinh trưởng 

chuyển hóa beta 2 (TGF beta 2) và dược phẩm chứa kháng thể 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng yếu tố sinh trưởng chuyển hóa beta 2 (TGF-2). 
Cụ thể là, sáng chế đề xuất kháng thể đơn dòng của người gắn kết với đồng đẳng TGF-

2 của người ưu tiên hơn so với các đồng đẳng TGF-1 hoặc TGF-3 của người. Ngoài 
ra, sáng chế đề cập đến chế phẩm được chứa chúng.  

 
 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
432 

(11) 60524 
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(86) PCT/JP2017/006672     22.02.2017 (87) WO2017/146116 A1 31.08.2017 
(30) 2016-031919         23.02.2016      JP 

2016-140801         15.07.2016      JP 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, Japan 
(72) MIYAZAKI, Isao (JP), SHIMAMURA, Tadashi (JP), KATO, Masanori (JP), FUJITA, 

Hidenori (JP), IGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyrimidin ngưng tụ, chế phẩm ức chế được sắp xếp lại 

trong quá trình chuyển nạp, thuốc chống khối u và dược 
phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidin ngưng tụ có hoạt tính ức chế được sắp xếp lại 
trong quá trình chuyển nạp (RET). Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm mà là hữu ích 
để phòng ngừa và/hoặc điều trị các bệnh liên quan đến RET, cụ thể là ung thư, dựa trên 
hoạt tính ức chế RET. Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó A, R2, và X là như được định nghĩa trong bản mô tả;  
hoặc muối của nó. Sáng chế cũng đề cập đến thuốc chống khối u và thuốc ức chế RET. 
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(21) 1-2018-04084 (51) 8 G01N  1/32, C25F  5/00, G01N  

33/20 
(22) 17.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/006001        17.02.2017 (87) WO2017/142088 A1 24.08.2017 
(30) 2016-028849            18.02.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2018 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) MIZUKAMI, Kazumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tách các hạt hợp chất kim loại, phương pháp phân 

tích các hạt hợp chất kim loại và dung dịch điện phân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách các hạt hợp chất kim loại trong vật liệu kim loại 

bằng cách làm ăn mòn vật liệu kim loại trong dung dịch điện phân, khác biệt ở chỗ 
phương pháp này sử dụng dung dịch điện phân bao gồm tác nhân hoá học mà tạo ra 
phức chất chứa kim loại M, trong đó A được xác định bởi phương trình sau đây là 10 
hoặc lớn hơn, 

 

Trong đó tích số tan của hợp chất kim loại M'x'Ay' được xác định là Ksp [M'x'Ay'] và 
tích số tan của hợp chất cần được tách MxAy, mà được chứa trong vật liệu kim loại, 
được xác định là Ksp[MxAy]. Ngoài ra sáng chế cũng đề cập đến dung dịch điện phân 
được sử dụng cho phương pháp này. 
Mục đích của sáng chế là làm cho sự trao đổi trên bề mặt của các hạt kim loại mịn bởi 
các ion Cu hoặc các chất tương tự được ngăn cản để ngăn cản sự tạo thành của CuS tạp 
hoặc các chất tương tự, mà không làm thay đổi đáng kể sự tách và phân tích các hạt kim 
loại mịn (các tạp chất và các đám xâm lấn) trong vật liệu kim loại bởi sự ăn mòn điện 
phân trong dung dịch điện phân gốc dung môi. 
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(21) 1-2018-04086 (51) 8 C03C  3/091,  3/093 
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(30) 62/298,246         22.02.2016      US 
(71) CORNING INCORPORATED  (US) 

1 Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, United States of America 
(72) ELLISON, Adam James (US), GOMEZ, Sinue (US), KATO, Yoshiaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thủy tinh và vật phẩm chứa thủy tinh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thủy tinh bo nhôm silicat không chứa kiềm mà thể hiện các tính 
chất vật lý và hóa học mong muốn để sử dụng làm các đế trong các thiết bị hiển thị tấm 
nền phẳng như các thiết bị hiển thị ma trận tinh thể lỏng chủ động (active matrix liquid 
crystal display-AMLCD) và các thiết bị hiển thị ma trận điot phát sáng hữu cơ chủ động 
(active matrix organic light diode display-AMOLE). Theo khía cạnh cụ thể trong các 
khía cạnh của sáng chế, thủy tinh này có độ ổn định kích thước tốt như là hàm của nhiệt 
độ. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến vật phẩm chứa thủy tinh này. 
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(11) 60527 
(21) 1-2018-04087 (51) 8 H04W  72/00,  28/00 

(22) 14.04.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2016/052141           14.04.2016 (87) WO2017/141082 24.08.2017 
(30) 62/296,937           18.02.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2018 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) STEPHENNE, Alex (CA), GHIMIRE, Jagadish (NP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp vận hành bộ lập lịch dành cho nút mạng của hệ 

thống truyền thông tế bào, nút vô tuyến và phương tiện đọc 
được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp vận hành bộ lập lịch được thực hiện ở nút mạng của hệ 
thống truyền thông tế bào, phương pháp này bao gồm bước lập lịch một hoặc nhiều hoạt 
động truyền có dung nạp độ trễ bởi một hoặc nhiều thiết bị không dây tương ứng trong 
khung con. Bước lập lịch một hoặc nhiều hoạt động truyền có dung nạp độ trễ bởi một 
hoặc nhiều thiết bị không dây tương ứng bao gồm, đối với mỗi thiết bị không dây, các 
bước: nhận dạng các tài nguyên khả dụng trong khung con; đối với mỗi tài nguyên khả 
dụng trong số các tài nguyên khả dụng trong khung con này, thì xác định một hoặc 
nhiều thông số thích ứng liên kết cho thiết bị không dây đối với tài nguyên khả dụng 
này dựa trên thông tin biểu diễn mô hình thống kê của sự đánh thủng được dự đoán đối 
với các hoạt động truyền có dung nạp độ trễ nhờ sử dụng tài nguyên khả dụng này để 
cho phép truyền các lần truyền nhạy cảm với độ trễ; và chọn một trong số các tài 
nguyên khả dụng trong khung con này cho hoạt động truyền có dung nạp độ trễ của 
thiết bị không dây, dựa trên ít nhất một trong số một hoặc nhiều thông số thích ứng liên 
kết.  
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(71) DYECOO TEXTILE SYSTEMS B.V.  (NL) 

Flevolaan 50, 1382 JZ Weesp, The Netherlands 
(72) VAN DER KRAAN, Martijn (NL), LOPEZ, Lara Gonzalez (ES), SIEWERS, Ernst-Jan 

(NL), WOERLEE, Geert Feye (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp nhuộm vật nền chứa sợi đàn hồi và sợi không đàn 

hồi, vật nền đã được nhuộm và vật dụng chứa vật nền đã được 
nhuộm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhuộm vật nền chứa sợi đàn hồi chứa polyme thứ nhất 
và sợi không đàn hồi đi kèm chứa polyme thứ hai với lượng lớn hơn 50% trọng lượng, 
bao gồm: 
a) cho vật nền này tiếp xúc với môi trường nhuộm để tạo ra vật nền đã được nhuộm sơ 
bộ chứa sợi đàn hồi và sợi đi kèm đã được nhuộm; 
b) cho vật nền đã được nhuộm sơ bộ này tiếp xúc với môi trường chiết xuất ở nhiệt độ Te 
và áp suất Pe để tạo ra vật nền đã được nhuộm có độ bền màu cao, môi trường chiết xuất 
này chứa ít nhất là 50% trọng lượng cacbon đioxit siêu tới hạn hoặc cacbon đioxit được 
hóa lỏng; 
trong đó Te lớn hơn Tg1,chiết xuất và trong đó Te nhỏ hơn Tg2,chiết xuất trong trường hợp sợi đi 
kèm này chứa nhiều hơn 50% trọng lượng các polyme có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh 
T2; Tg1,chiết xuất biểu thị nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh của polyme thứ nhất trong cacbon 
đioxit ở áp suất Pe; và Tg2,chiết xuất biểu thị nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh của polyme thứ 
hai trong cacbon đioxit ở áp suất Pe. 
Sáng chế cũng đề cập đến vật nền đã được nhuộm thu được bằng phương pháp nhuộm 
nêu trên và vật dụng chứa vật nền đã được nhuộm này. 
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(72) Jenny P. SEAGRAVES  (US), Scott P. NORTHROP  (US), Suhas P. MONDKAR  
(US), Ransdall K SMITH  (US), Shwetha RAMKUMAR  (US) 

(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Phương pháp loại bỏ tạp chất ra khỏi dòng khí tự nhiên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ tạp chất ra khỏi dòng khí tự nhiên. Dung môi 
chọn lọc mà hấp thụ tạp chất đầu tiên ở tốc độ đầu tiên và tạp chất thứ hai ở tốc độ thứ 

hai chậm hơn tốc độ đầu tiên. Dung môi được làm lạnh đến nhiệt độ dưới 60°F 

(15,56°C) để cung cấp dung môi đã được làm lạnh. Dung môi đã được làm lạnh được 
cho tiếp xúc với dòng khí tự nhiên, từ đó sinh ra dung môi giàu bao gồm tạp chất đầu 
tiên. Dung môi giàu này được loại bỏ khỏi dòng khí tự nhiên, mà trong đó một lượng tạp 
chất đầu tiên còn sót lại trong dòng khí tự nhiên là ở dưới mức yêu cầu của khí bán ra. 
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(71) GREEN ENTRANS AS  (NO) 

Mosteroyveien 161, 4156 Mosteroy, Norway 
(72) HAUGVALDSTAD, Jorn (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị định vị, hệ thống và phương pháp lắp đặt sàn đơn cột 

trên đáy biển và phương pháp tháo sàn đơn cột ra khỏi đáy 
biển 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị định vị (30) và hệ thống (30) để lắp đặt sàn đơn cột (3) trong 
đáy biển (5). Thiết bị được bố trí ở kết cấu nổi thứ nhất (10) và sàn được kéo dài giữa 
kết cấu nổi thứ nhất và kết cấu nổi thứ hai (12) sao cho phần đầu thứ nhất (20) của sàn 
được giữ bởi kết cấu nổi thứ nhất và phần đầu thứ hai (22) của sàn (3) được giữ bởi kết 
cấu nổi thứ hai (12). Thiết bị bao gồm phương tiện gắn (32) để giữ phần đầu thứ nhất 
(20) của sàn, và chốt xoay thứ nhất (50) để xoay phần đầu thứ nhất của sàn sao cho phần 
đầu thứ nhất được định hướng lại về phía mặt biển sau khi phần đầu thứ hai của sàn đã 
được tách ra khỏi kết cấu nổi thứ hai. 
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(72) KIM, Hyeongtae (KR), KIM, Changtae (KR), KIM, Taekun (KR), PARK, Donghun 

(KR), JEON, Jaewoong (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hiển thị và truyền ảnh dùng 

cho thiết bị điện tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp hiển thị và truyền ảnh dùng cho thiết 

bị điện tử này. Thiết bị điện tử theo sáng chế có màn hình thứ nhất, màn hình thứ hai 
được tách rời ra khỏi màn hình thứ nhất, bộ thu-phát, ít nhất một bộ xử lý nối điện với 
màn hình thứ nhất, màn hình thứ hai, và bộ thu-phát, và bộ nhớ nối điện với ít nhất một 

bộ xử lý. ít nhất một bộ xử lý được làm thích ứng để hiển thị ảnh màn hình thứ nhất trên 
màn hình thứ nhất, cung cấp ảnh màn hình thứ hai trên màn hình thứ hai ít nhất đồng 
thời một phần với trạng thái hiển thị của ảnh màn hình thứ nhất trên màn hình thứ nhất, 
cung cấp dữ liệu liên quan tới một trong số các ảnh màn hình tới bộ thu-phát, và điều 
khiển bộ thu-phát để truyền dữ liệu tới một thiết bị bên ngoài sao cho ảnh màn hình ít 
nhất một phần giống như một trong số các ảnh màn hình được xuất ra trên màn hình của 
thiết bị bên ngoài.  
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(21) 1-2018-04121 (51) 7 C07D  217/08,  491/14, A61K  

31/4745, A61P  31/12 
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(72) FU, Jiping  (US), JlN, Xianming  (US), LEE, Patrick  (US), LU, Peichao  (CN), 

YOUNG, Joseph Michael  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyridon bốn vòng làm chất kháng virut và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
như được mô tả ở đây, cùng với các muối dược dụng, dược phẩm chứa hợp chất này để 
điều trị nhiễm virut, cụ thể là nhiễm virut gây viêm gan B (HBV), và làm giảm sự xuất 
hiện của các tình trạng nghiêm trọng có liên quan đến HBV. 
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1 Siam cement Road, Bangsue Sub-District, Bangsue District, Bangkok 10800, 
Thailand 
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999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand 

(72) THAWEBOON, Sroisiri (TH), THAWEBOON, Boonyanit (TH), NISALAK, Passiri 
(TH), RUANGCHAINIKOM, Vitune (TH), TABSARN, Chatraporn (TH), PLANG-
NGERN, Saksit (TH) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm thạch cao nha khoa kháng khuẩn chứa axit benzoic, 

mô hình làm bằng thạch cao nha khoa kháng khuẩn và 
phương pháp tạo mẫu thạch cao nha khoa kháng khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thạch cao nha khoa kháng khuẩn chứa thạch cao nung, 
chất phụ gia, chất kháng khuẩn và chất tăng cường kháng khuẩn. Chất kháng khuẩn 
chứa axit benzoic và/hoặc dẫn xuất của axit benzoic. Chất kháng khuẩn với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,001 đến 0,02% trọng lượng của chế phẩm này. Chất tăng cường 
kháng khuẩn chứa IPBC với lượng nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 0,01% trọng lượng 
của chế phẩm này. Dẫn xuất của axit benzoic có thể là natri benzoat, kali benzoat 
và/hoặc canxi benzoat. Chất phụ gia có thể là chất làm đặc, chất làm chậm, chất tăng 
tốc, chất khử bọt, chất tạo màu, chất làm ổn định và/hoặc thuốc nhuộm với lượng nằm 
trong khoảng từ 2,5 đến 3,5% trọng lượng của chế phẩm này. Chất tăng cường kháng 
khuẩn có thể còn chứa axit xitric, axit propionic, axit tartric, axit axetic, axit oxalic, axit 
malic, axit salixylic, axit lactic, axit gluconic, axit hy®roxyaxetic vμ/hoÆc 
metylisothiazolinon. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống đồng bộ thời gian 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực truyền thông và cụ thể là đề cập đến phương pháp, thiết bị 
và hệ thống đồng bộ thời gian. Phương pháp bao gồm các bước: xác định trạm gốc đích 
từ các trạm gốc lân cận của trạm gốc nguồn; xác định, dựa trên điều kiện chuyển giao 
thiết lập trước và từ các thiết bị người dùng thứ nhất (UE) được kết nối tới trạm gốc 
nguồn, UE cần được chuyển giao mà cần được chuyển giao đến trạm gốc đích; kích hoạt 
UE cần được chuyển giao để được chuyển giao từ trạm gốc nguồn đến trạm gốc đích; và 
thực hiện đồng bộ thời gian với trạm gốc đích trong quy trình chuyển giao của UE cần 
được chuyển giao. Theo sáng chế, UE cần được chuyển giao được kích hoạt để được 
chuyển giao đến trạm gốc đích được xác định trước. Điều này thực hiện việc đồng bộ 
thời gian với trạm gốc đích, giải quyết vấn đề là tính linh hoạt tương đối thấp của đồng 
bộ thời gian giữa các trạm gốc trong kỹ thuật đã biết, và cải thiện tính linh hoạt của 
đồng bộ thời gian giữa trạm gốc nguồn và trạm gốc đích. Sáng chế được sử dụng để 
đồng bộ thời gian.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Khung đỡ dùng cho chi tiết lọc và thân đế, và chi tiết lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung đỡ (1) dùng cho chi tiết lọc có thân đế (2), mà kéo dài dọc 
theo các đường trục dọc từ đầu trên đến đầu dưới và thành giữ được tạo giữa đầu trên và 
đầu dưới, và trong đó thành khung đỡ (3) được tạo vuông góc với đường trục dọc theo 
dạng vòng ít nhất trên mặt cắt, thành khung đỡ (3) có nhiều lỗ (4), và thành khung đỡ 
(3) ít nhất một phần được chế tạo từ nhựa, trong đó các lỗ có dạng hình thoi. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến chi tiết lọc.  
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WIEBE (DE), Jens FRITSCHE (DE), Harpreet SINGH (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch điều trị bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng khối 
u, hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với 
phân tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), 
hoặc các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các 
phân tử gắn kết khác.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị điện tử này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị điện tử này. Thiết 
bị điện tử bao gồm khay bao gồm vật lưu trữ bên ngoài thứ nhất và vật lưu trữ bên ngoài 
thứ hai, mạch nối bao gồm các tiếp điểm thứ nhất được tạo kết cấu được nối điện với vật 
lưu trữ bên ngoài thứ nhất và các tiếp điểm thứ hai được tạo kết cấu được nối điện với 
vật lưu trữ bên ngoài thứ hai khi khay được gắn vào thiết bị điện tử, mạch quản lý nguồn 
điện được tạo kết cấu được nối điện với ít nhất một phần của mạch nối, bộ phát hiện 
được tạo kết cấu để phát hiện là khay được dịch chuyển được gắn vào hoặc bị tháo khỏi 
thiết bị điện tử, và bộ xử lý được nối điện với bộ phát hiện và mạch quản lý nguồn điện, 
trong đó bộ xử lý được tạo kết cấu để điều chỉnh mạch quản lý nguồn điện để điều khiển 
nguồn điện được cấp cho ít nhất một phần của các tiếp điểm thứ nhất hoặc các tiếp điểm 
thứ hai khi khay được dịch chuyển được gắn vào hoặc bị tháo khỏi thiết bị điện tử  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bồn chứa chất lỏng lạnh sâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bồn chứa chất lỏng lạnh sâu (1) bao gồm khoang chứa (5) có phần 
đáy (5a, 5a1, hoặc 5a2) và thành bên (5b), phần đỡ (4) để đỡ khoang chứa (5), và thành 
phần trung gian (10) được bố trí giữa khoang chứa (5) và phần đỡ (4). Phần đỡ (4) bao 
gồm phần đỡ ngoài (4b) để đỡ thành bên (5b), và phần đỡ trong (4a) được bố trí liền kề 
với mặt trong của phần đỡ ngoài (4b), bao gồm lớp cách nhiệt được tạo thành từ vật liệu 
đàn hồi, và đỡ phần đáy (5a, 5a1, hoặc 5a2) của khoang chứa (5). Phần vỏ (9a, 9a1, hoặc 
15) bao phủ phần tiếp giáp giữa phần đỡ ngoài (4b) và phần đỡ trong (4a) được bố trí 
giữa phần đỡ (4) và thành phần trung gian (10). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mồi câu cá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mồi câu cá bao gồm các lưỡi câu (30) của thân mồi câu (10), mỗi 
lưỡi câu được tạo thành bởi lưỡi câu thứ nhất (31) và lưỡi câu thứ hai (32), mỗi lưỡi câu 
về cơ bản có dạng hình chữ J và các đầu trên tương ứng của nó được làm khớp bằng 
vòng nối (21) theo cách chuyển động tự do, và các lưỡi câu (31), (32) được bó lại bằng 
thân nối (33) mà có thể co và giãn được. Theo kết cấu này, lưỡi câu thứ nhất (31) và lưỡi 
câu thứ hai (32) chuyển động độc lập với nhau mà không không liên quan đến sự 
chuyển động của nhau, và cá bị bắt bằng hai lưỡi câu này. Do vậy, cá mắc vào mồi câu 
lúc nào cũng có thể giạt lên được ngay cả khi cá chống trả hoặc có kích cỡ lớn. 
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(54) Màng phân bố ứng suất, bộ phận quang học và bộ phận điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng phân bố ứng suất có đặc tính phân bố ứng suất mỹ mãn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ phận quang học và bộ phận điện tử bao gồm màng 
phân bố ứng suất này. Màng phân bố ứng suất của sáng chế bao gồm tấm mỏng gồm 
màng chất dẻo và lớp chất kết dính nhạy áp, trong đó năng lượng tạo lõm được yêu cầu 
khi lực tải được tác động từ phía màng chất dẻo của tấm mỏng theo hướng vuông góc 

với tấm mỏng là 260J hoặc lớn hơn. 
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(VN) 
A18, Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(72) Nguyễn Văn Khôi  (VN), Nguyễn Thanh Tùng  (VN), Trần Vũ Thắng  (VN), Trịnh 
Đức Công  (VN), Hoàng Thị Phương  (VN), Phạm Thị Thu Hà  (VN), Nguyễn Quang 
Huy  (VN), Nguyễn Trung Đức  (VN), Nguyễn Thị Thức  (VN), Đỗ Công Hoan  (VN), 
Nguyễn Thị Miền  (VN), Phạm Thu Trang  (VN) 

(54) Màng đa lớp kín khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polyme đa lớp kín khí dùng để chế tạo bao bì bao gồm (tính 

theo % khối lượng): 
- một lớp chống thấm khí làm bằng hỗn hợp polyamit/etylen vinyl ancol (PA6/EVOH) 
được bố trí ở giữa màng polyme đa lớp với lượng từ 15 đến 40% khối lượng, trong đó tỷ 
lệ khối lượng của PA6/EVOH nằm trong khoảng từ 9/1 đến 1/1;  
- hai lớp nhựa kết dính được bố trí ở hai bề mặt của lớp chống thấm khí để kết dính lớp 
chống thấm khí với lớp ngoài cùng, mỗi lớp này làm bằng nhựa polyetylen tỷ trọng thấp 
mạch thẳng ghép với anhydric maleic (LLDPE-g-MAH), mỗi lớp có mặt với lượng bằng 
nhau và bằng từ 5 đến 15% khối lượng; và  
- hai lớp ngoài cùng có tác dụng chống thấm ẩm, chịu dung môi và gia cường, mỗi lớp 
này làm bằng nhựa polyetylen tỷ trọng thấp mạch thẳng (LLDPE), mỗi lớp có mặt với 
lượng bằng nhau và bằng từ 30 đến 40% khối lượng.  
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(11) 60542 
(21) 1-2018-04170 (51) 7 C09J  7/02 

(22) 21.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/018676       21.02.2017 (87) WO2017/147055 A1 31.08.2017 
(30) 62/298,146            22.02.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2018 
(71) AVERY DENNISON CORPORATION  (US) 

207 Goode Avenue, Glendale, CA 91203, United States of America  
(72) Craig W. POTTER (US), Amy VAN (US), David W. WHITMAN (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ phận kết dính có nội dung mở rộng, phương pháp sản xuất 

bộ phận kết dính có nội dung mở rộng, phương pháp tạo nội 
dung mở rộng trên nhãn và đồ chứa được dán nhãn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nhãn có nội dung mở rộng từ bộ phận kết 
dính tiền chế. Phương pháp này không yêu cầu tách lớp hoặc ép lớp lại bộ phận kết dính 
tiền chế. Bộ phận kết dính tiền chế gồm một lớp bề mặt trong suốt và một lớp kết dính 
nhạy năng lượng bức xạ. Phần in nội dung mở rộng được phủ lên mặt trước của lớp bề 
mặt. Một mặt nạ được định vị giữa lớp kết dính và nguồn năng lượng bức xạ. Năng 
lượng bức xạ không bị ngăn bởi mặt nạ làm giảm độ bám dính của các phần được chiếu 
xạ của lớp kết dính. Một lớp phủ toàn bộ được phủ trên toàn bộ dấu hiệu phân biệt nội 
dung mở rộng, và dấu hiệu phân biệt mặt trước được phủ trên lớp phủ toàn bộ và nhìn 
thấy được qua lớp bề mặt và lớp kết dính từ mặt sau của lớp bề mặt. Sáng chế cũng đề 
cập đến bộ phận kết dính có nội dung mở rộng, phương pháp sản xuất bộ phận kết dính 
có nội dung mở rộng, và đồ chứa được dán nhãn. 
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(11) 60543 
(21) 1-2018-04175 (51) 8 B32B  9/00,  27/36, B65D  65/40 

(22) 14.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/005267        14.02.2017 (87) WO2017/145862 31.08.2017 
(30) JP2016-032091        23.02.2016      JP 
(71) TOYOBO CO., LTD.  (JP) 

2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 
(72) Atsushi YAMAZAKI (JP), Kyoko INAGAKI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Màng nhiều lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng nhiều lớp cản khí có lớp màng mỏng vô cơ, màng này giữ 
được ở trạng thái bình thường, kể cả sau khi được xử lý nóng ẩm thì màng này vẫn có 
các đặc điểm sau đây: có hiệu quả cản khí tuyệt vời, có độ kết dính tốt, mà không dẫn 
đến tách lớp, và dễ sản xuất để tạo ra hiệu quả kinh tế tuyệt vời. Màng nhiều lớp theo 
sáng chế bao gồm màng nền polyeste, và lớp phủ trên ít nhất một bề mặt của màng nền 
này. Lớp phủ bao gồm chế phẩm nhựa để tạo ra lớp phủ chứa nhựa có nhóm oxazolin 
làm thành phần cấu thành, lớp màng mỏng vô cơ trên lớp phủ, và lớp bảo vệ được lắng 
phủ với lượng nằm trong khoảng từ 0,15g/m2 đến 0,60g/m2 trên lớp màng mỏng vô cơ và 
chứa nhựa uretan. Màng nhiều lớp này có phổ hấp thụ hồng ngoại phản xạ toàn phần, có 
tỷ lệ P1/P2 nằm trong khoảng từ 1,5 đến 3,5, trong đó P1 là cường độ đỉnh có mức hấp 

thụ cực đại nằm trong khoảng 1530 ± 10 cm-1, và P2 là cường độ đỉnh có mức hấp thụ 

cực đại nằm trong khoảng từ 1410 ± 10 cm-1. Màng nhiều lớp này còn có có độ thấm 

oxy là 5 ml/m2
•d•MPa hoặc thấp hơn ở điều kiện 23°C và độ ẩm tương đối là 65%. 
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1/00,  1/04,  1/06,  1/10,  1/12,  1/14,  
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(22) 21.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/006389         21.02.2017 (87) WO2017/146053 A1 31.08.2017 
(30) 2016-031865         23.02.2016      JP 
(71) 1. NIPRO CORPORATION  (JP) 

9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5318510, Japan 
2. ZENSEI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO., LTD.  (JP) 
94-2, Hiraoka-cho, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka 5938307, Japan 

(72) HAYASHIDA Tomohiro (JP), HOASHI Yohei (JP), IJITSU Shin (JP), NAKANO 
Yoshio (JP), YAMAZAKI Junji (JP), INOUE Katsuhisa (JP), AIZAWA Atsushi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hạt dược phẩm và viên nén phân rã trong miệng chứa hạt dược 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt dược phẩm có khả năng đạt được cả tác dụng che vị khó chịu và 

cải thiện các đặc tính hòa tan; viên nén phân rã trong miệng chứa hạt dược phẩm này; và 
phương pháp bào chế hạt dược phẩm này. Mỗi hạt dược phẩm này bao gồm: hạt lõi chứa 
chất gel hóa trương nở tan trong nước; lớp trung gian chứa dược chất và bao phủ mặt 
ngoài của hạt lõi; và lớp bên ngoài chứa chất không tan trong nước và bao phủ mặt 
ngoài của lớp trung gian. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến viên nén phân rã trong 
miệng chứa hạt dược phẩm này. 
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(11) 60545 
(21) 1-2018-04191 (51) 8 A61K  9/14,  31/135,  31/136,  

31/445,  47/10,  47/32,  47/38,  9/20 
(22) 21.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/006388         21.02.2017 (87) WO2017/146052 A1 31.08.2017 
(30) 2016-031860         23.02.2016      JP 
(71) 1. NIPRO CORPORATION  (JP) 

9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5318510, Japan 
2. ZENSEI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO., LTD.  (JP) 
94-2, Hiraoka-cho, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka 5938307 Japan 

(72) HAYASHIDA Tomohiro (JP), HOASHI Yohei (JP), IJITSU Shin (JP), NAKANO 
Yoshio (JP), YAMAZAKI Junji (JP), INOUE Katsuhisa (JP), AIZAWA Atsushi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hạt dược phẩm, viên nén phân rã trong miệng chứa hạt dược 

phẩm này và phương pháp bào chế hạt dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt dược phẩm có khả năng đạt được cả tác dụng che vị khó chịu và 

cải thiện các đặc tính hòa tan; viên nén phân rã trong miệng chứa hạt dược phẩm này; và 
phương pháp bào chế hạt dược phẩm này. Mỗi hạt dược phẩm theo sáng chế bao gồm: 
hạt lõi chứa dược chất; lớp trung gian chứa chất gel hóa trương nở và bao phủ mặt ngoài 
của hạt lõi; và lớp ngoài cùng chứa chất không tan trong nước và bao phủ mặt ngoài của 
lớp trung gian. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp bào chế hạt dược phẩm 
bao gồm: bước nghiền để nghiền chất gel hóa trương nở để đạt được đường kính hạt 

trung bình nhỏ hơn hoặc bằng 15m; bước tạo hỗn dịch để thu được hỗn dịch bằng cách 
tạo hỗn dịch chất gel hóa trương nở đã được nghiền trong bước nghiền trong dung môi 
hữu cơ; bước tạo lớp trung gian để tạo lớp trung gian trên mặt ngoài của hạt lõi bằng 
cách phun hỗn dịch thu được ở bước tạo hỗn dịch lên hạt lõi chứa dược chất; và bước tạo 
lớp bên ngoài để tạo ra lớp bên ngoài bằng cách bao phủ mặt ngoài của lớp trung gian 
bằng chất không tan trong nước.  
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(11) 60546 
(21) 1-2018-04212 (51) 8 G06F  3/048,  3/0484,  3/0488 

(22) 01.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/001059      01.02.2017 (87) WO2017/159981 A1 21.09.2017 
(30) 10-2016-0032782           18.03.2016      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) CHOI, Woongyeob (KR), CHOI, Jongho (KR), CHOI, Hyemin (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử, phương pháp điều khiển thiết bị điện tử, vật ghi 

bất khả biến có thể đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử, phương pháp điều khiển thiết bị điện tử có màn 

hình, vật ghi bất khả biến đọc được bằng máy tính. Thiết bị điện tử bao gồm màn hình 
để nhận đầu vào được nhập bằng thao tác chạm của người dùng và ít nhất một bộ xử lý 

được kết nối bằng điện với màn hình. ít nhất một bộ xử lý được tạo cấu hình để hiển thị, 
trên màn hình nhằm đáp lại đầu vào thứ nhất, thành phần giao diện người dùng thứ nhất 
(UI: User Interface) để phân biệt ít nhất một phần của toàn bộ vùng màn hình của màn 
hình với toàn bộ vùng màn hình, và thành phần giao diện người dùng thứ hai để hiển thị 
ảnh riêng biệt của vùng mà thành phần giao diện người dùng thứ nhất được đặt tại vị trí 
đó. Bộ xử lý còn được tạo cấu hình để xác định vị trí của thành phần giao diện người 
dùng thứ hai được hiển thị trên màn hình, dựa trên vị trí của đầu vào thứ nhất. 
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(11) 60547 
(21) 1-2018-04218 (51) 8 H04W 52/143, 52/241, 52/146 

(22) 24.09.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2018 
(71) Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Trung Tiến (VN), Hồ Thị Xuân Hòa (VN), Lương Xuân Hào (VN), Lê Trường 

Giang (VN), Vũ Tuấn Đức (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp hiệu chỉnh và điều khiển công suất tuyến thu 

thích ứng theo môi trường truyền dẫn trong hệ thống trạm 
thu phát gốc vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiệu chỉnh và điều khiển công suất tuyến thu thích 
ứng theo môi trường truyền dẫn trong hệ thống trạm thu phát gốc vô tuyến (E-UTRAN 
Node B - eNodeB) tiến hóa dài hạn (Long term evolution - LTE), bao gồm: a) thiết lập 
tham số khởi tạo và thu thập dữ liệu đầu vào của hệ thống; b) chuẩn hóa, đánh giá dữ 
liệu và phân hóa môi trường đặc trưng; và c) tính toán, hiệu chỉnh và ứng dụng điều 
khiển thích ứng môi trường theo thời gian. 
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(11) 60548 
(21) 1-2018-04225 (51) 8 G06F  21/62,  21/60, H04M  1/725 

(22) 04.03.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2016/075576       04.03.2016 (87) WO2017/147890 A1 08.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) PENG, Feng (CN), HUANG, Jiejing (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp hiển thị bản tin dịch vụ tin nhắn ngắn mã xác 

thực và thiết bị đầu cuối di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiển thị bản tin dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) mã xác 

thực và thiết bị đầu cuối di động, và phương pháp bao gồm các bước: thu, trong môi 
trường thực thi đầy đủ (REE), yêu cầu hiển thị bản tin SMS mã xác thực; thu nhận bản 
tin SMS mã xác thực theo yêu cầu; và hiển thị bản tin SMS mã xác thực trong môi 
trường thực thi đáng tin cậy (TEE) bằng cách sử dụng giao diện người dùng đáng tin cậy 
(TUI). Theo các phương án của sáng chế, bản tin SMS mã xác thực được hiển thị trong 
môi trường thực thi đáng tin cậy TEE bằng cách sử dụng giao diện người dùng đáng tin 
cậy TUI. TUI có đặc tính hiển thị để cấm tất cả các ứng dụng từ thực hiện thao tác chụp 
màn hình trên màn hình hiện tại. Do đó, bản tin SMS mã xác thực có thể được hiển thị 
an toàn trong TUI, để tránh tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng hoặc gây hại đến 
việc bảo mật tài sản của người dùng.  
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D21G  9/00 
(22) 28.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/054605     28.02.2017 (87) WO2017/148921 08.09.2017 
(30) 16157913.1          29.02.2016      EP 
(71) BILLERUDKORSNAS AB   (SE) 

P.O. Box 703 SE-169 27 Solna, Sweden 
(72) NORDLING, Nils  (SE), OLOVSSON, Magnus  (SE), ZAKRISSON, Robert  (SE) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Giấy bao gói có khả năng co giãn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy bao gói, trong đó định lượng theo ISO 536 là nằm trong 
khoảng từ 50 đến 140 g/m2, như nằm trong khoảng từ 70 đến 130 g/m2; giá trị Gurley 
theo tiêu chuẩn ISO 5636-5 là 15 giây hoặc thấp hơn, như 13 giây hoặc thấp hơn; và độ 
co giãn theo ISO 1924-3 theo hướng máy là trên 10%, như trên 11%, trên 12%. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất giấy. 
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(11) 60550 
(21) 1-2018-04244 (51) 8 F02C  9/26,  3/34 

(22) 23.02.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/IB2017/051050     23.02.2017 (87) WO2017/145094 31.08.2017 
(30) 62/300,504         26.02.2016      US 
(71) 8 RIVERS CAPITAL, LLC  (US) 

406 Blackwell Street, Durham, North Carolina 27701, United States of America 
(72) Jeremy Eron FETVEDT (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều khiển nhà máy điện 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp hữu ích cho việc điều khiển một hoặc 
nhiều khía cạnh của nhà máy điện. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới nhà máy điện, 
phương pháp khởi động nhà máy điện, và phương pháp phát điện bằng nhà máy điện 
trong đó một hoặc nhiều đường dẫn điều khiển được sử dụng để điều khiển tự động ít 
nhất một thao tác. Cụ thể hơn sáng chế đề cập tới nhà máy điện, các hệ thống điều khiển 
dùng cho nhà máy điện, và phương pháp khởi động nhà máy điện. 
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(11) 60551 
(21) 1-2018-04250 (51) 8 G08B  17/06, B61D  37/00, H01M  

10/42,  10/48 
(22) 26.02.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2016/055871            26.02.2016 (87) WO2017/145374 A1 31.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2018 
(71) JAPAN TRANSPORT ENGINEERING COMPANY  (JP) 

3-1 Okawa, Kanazawa-ku, Yokohama-shi Kanagawa 2360043, Japan 
(72) HIRABAYASHI, Kenichi (JP), YAMAMOTO,Toru (JP), OKABE, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống cảm biến cháy dùng cho toa tàu hỏa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cảm biến cháy dùng cho toa tàu hỏa mà cải thiện tính 
chính xác của khả năng cảm biến, hệ thống này phát hiện cháy trong thiết bị tạo nhiệt 
được lắp trong thân hộp được bố trí trên toa tàu hỏa.  
Trong trạng thái mà bộ ắc-qui trữ điện (14) gây ra cháy, do cháy trong bộ ắc-qui trữ 
điện (14), mạch cấp điện phụ (22) được bố trí song song với mạch cấp điện chính (20) 
được cấp điện (thể hiện bằng đường kẻ đậm). Cụ thể là, lớp phủ của dây cảm ứng ngắn 
mạch (26) trong mạch cấp điện phụ (22) bị nóng chảy bởi nhiệt, vì thế cặp dây dẫn song 
song (26a), (26b) bị ngắn mạch để truyền mạch cấp điện phụ (22). Sau khi cấp điện cho 
mạch cấp điện phụ (22), trong bộ phận chuyển mạch (24), tiếp điểm mở thông thường 
chính (28) và tiếp điểm mở thông thường phụ (30) được chuyển tới vị trí ngắt mạch 
bằng bộ ngắt mạch thứ nhất (32) được mắc nối tiếp với mạch cấp điện phụ (22). Kết quả 
là, mạch cấp điện chính (20) và mạch cấp điện phụ (22) đều được tắt. Sau khi ngắt mạch 
cấp điện chính (20) đóng vai trò như là bộ kích hoạt, mạch báo động cháy (34) của bộ 
phận báo động cháy (18) được cấp điện để kích hoạt bộ phận báo động cháy (18).  
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(11) 60552 
(21) 1-2018-04253 (51) 8 A61K  9/16,  31/4184 

(22) 17.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/KR2017/000550    17.01.2017 (87) WO2017/150803 08.09.2017 
(30) 10-2016-0024669         29.02.2016      KR 
(71) YOO YOUNG PHARM CO.,LTD.  (KR) 

93, Yooyoung Bldg., Hyoryeong-ro Seocho-gu, Seoul 06687, Republic of Korea 
(72) KIM, Jung Ju (KR), KUK, Yun Mo (KR), SON, Hyung Min (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm chứa esomeprazol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa esomeprazol làm thành phần hoạt tính. Sáng chế 
khác biệt ở chỗ hệ giải phóng có kiểm soát được đưa vào sao cho hiệu quả của 
esomeprazol, mà là thành phần hoạt tính, có thể được thể hiện một cách liên tục. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
461 

(11) 60553 
(21) 1-2018-04271 (51) 7 B65D  51/24 

(22) 01.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2017/020153       01.03.2017 (87) WO2017/151739 08.09.2017 
(30) 62/302,327            02.03.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2018 
(71) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America  

(72) PAULUS, Kevin  (US), MCBROOM, Jeremy  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa (100) dùng cho nguyên liệu có thể xúc bao gồm thân vật 
chứa (102) định ra phần chứa để chứa nguyên liệu có thể xúc, vòng đai (106) được gắn 
vào thân vật chứa, nắp (108) được gắn bằng khớp xoay vào vòng đai, và chi tiết san bằng 
(114) kéo dài từ mặt bên dưới của nắp.  
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(11) 60554 
(21) 1-2018-04275 (51) 7 G06T 1/00 

(22) 26.09.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2018 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội   (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Nguyễn Trường Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp giải quyết bài toán phát hiện, phân loại và đo 

lường tàu từ ảnh vệ tinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải quyết bài toán phát hiện, phân loại và đo lường 

tàu từ ảnh vệ tinh bằng sự kết hợp giữa thuật toán xác định bản đồ nổi bật với mạng nơ-
ron tích chập để giải quyết bài toán phát hiện, phân loại, đo kích thước và hướng di 
chuyển của tàu từ ảnh vệ tinh quang học. Sáng chế đề xuất thực hiện qua các bước 1: 

xác ®ịnh bản đồ nổi bật của ảnh đầu vào; bước 2: áp dụng ngưỡng lên bản đồ ảnh nổi 
bật để trích xuất và xác định được các ứng cử viên tàu; bước 3: xây dựng và huấn luyện 
mô hình mạng nơ-ron tích chập phân biệt tàu; bước 4: xây dựng và huấn luyện mô hình 
mạng nơ-ron tích chập phân loại tàu; bước 5: đo kích thước và xác định hướng di 
chuyển của tàu.  
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(11) 60555 
(21) 1-2018-04290 (51) 7 A61K  47/48,  38/23, A61P  9/00,  

29/00,  11/00 
(62) 1-2014-01420   
(22) 30.10.2012 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2012/071507      30.10.2012 (87) WO2013/064508 10.05.2013 
(30) 11187735.3           03.11.2011      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2018 
(71) 1. BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT   (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany  
2. BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH   (DE) 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany  

(72) FLAMME, Ingo  (DE), KOBBERLING, Johannes  (DE), LERCHEN, Hans-Georg  
(DE), GRIEBENOW, Nils  (DE), SCHOHE-LOOP, Rudolf  (DE), WITTROCK, Sven  
(DE), KOLLNBERGER, Maria  (DE), WUNDER, Frank  (DE), REDLICH, Gorden  
(DE), KNORR, Andreas  (DE), MARLEY, July  (GB), PRITCHARD, Iain  (GB) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tiền dược chất được tạo thành chủ yếu từ polyetylen glycol 

chứa adrenomedulin, quy trình điều chế tiền dược chất và 
thuốc chứa tiền dược chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tiền dược chất được tạo thành chủ yếu từ polyetylen glycol (PEG) 
chứa adrenomedulin và quy trình điều chế tiền dược chất này. Tiền dược chất này là hữu 
hiệu để điều trị và/hoặc ngăn ngừa các bệnh và để sản xuất thuốc để điều trị và/hoặc 
ngăn ngừa các bệnh, cụ thể là các bệnh tim mạch, các rối loạn do bị phù và/hoặc viêm. 
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(11) 60556 
(21) 1-2018-04295 (51) 8 H04W  36/00,  76/00 

(22) 25.01.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/CN2017/072667       25.01.2017 (87) WO2017/148236 08.09.2017 
(30) 62/301,732            01.03.2016     US 

15/183,354            15.06.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) TENNY, Nathan (US), OUYANG, Guowei (CN), AL-SHALASH, Mazin (US), CAO, 
Zhenzhen (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị lập lịch cách thức sử dụng tài nguyên 

ra®io 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lập lịch cách thức sử dụng tài nguyên rađio cho thiết 

bị di động để truyền dựa dựa trên sự kết nối thiết bị đến thiết bị, có thể được thao tác ở 
nút mạng của mạng không dây. Phương pháp này bao gồm bước thu, từ thiết bị di động, 
sự chỉ báo của yêu cầu đối với các tài nguyên truyền, bao gồm ít nhất một sự chỉ báo 
rằng các tài nguyên được yêu cầu có tính chu kỳ, truyền, đến thiết bị di động, sự gán 
cấu hình lập lịch thứ nhất dùng cho sự kết nối thiết bị đến thiết bị, bao gồm ít nhất một 
sự chỉ báo của các tài nguyên rađio định kỳ cần được sử dụng cho các đối tượng của 
việc truyền thông báo dựa trên sự kết nối thiết bị đến thiết bị, truyền, đến thiết bị di 
động, sự chỉ báo để bắt đầu sử dụng các tài nguyên rađio định kỳ, và chuyển giao trách 
nhiệm cung cấp các tài nguyên rađio dùng cho sự kết nối thiết bị đến thiết bị từ nút 
mạng đến nút mạng đích sao cho tính khả dụng của các tài nguyên rađio có chu kỳ về 
căn bản được duy trì.  
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(11) 60557 
(21) 1-2018-04304 (51) 7 A46B  5/00,  9/04 

(22) 09.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/009502          09.03.2017 (87) WO2017/155045 14.09.2017 
(30) 2016-045368          09.03.2016      JP 

2016-211879          28.10.2016      JP 
(71) LION CORPORATlON   (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308644, Japan  
(72) KANAMARU Naoshi  (JP), KAMEl Seiichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bàn chải đánh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn chải đánh răng có đầu bản chải mỏng có khả năng thu được 
khả năng hoạt động vừa ý. Bàn chải đánh răng bao gồm phần đầu (110) được sắp xếp 
trên phía đầu mút và có bề mặt cấy lông chải (111) có các bó lông chải được cấy trên 
đó, phần cổ (120) kéo dài trên phía đầu sau của phần đầu, và phần điều khiển (130) kéo 
dài trên phía đầu sau của phần cổ. Bề dày của phần đầu nằm trong khoảng từ 2,0 đến 4,0 
mm. Phần cổ được tạo ra sao cho giá trị tối thiểu của chiều rộng song song với bề mặt 
cấy lông chải và giao vuông góc với hướng chiều dài của phần điều khiển bằng hoặc lớn 
hơn 3,5 mm và bằng hoặc nhỏ hơn 4,5 mm và chiều rộng ổn định hoặc tăng dần từ vị trí 
tương ứng với giá trị tối thiểu đến phía đầu sau. Khi chiều rộng ở vị trí cách vị trí tương 
ứng với giá trị tối thiểu ở phần cổ hướng đến phía đầu sau bằng 10 mm song song với bề 
mặt cấy lông chải được giả định là W mm, và bề dày theo hướng giao vuông góc với bề 
mặt cấy lông chải được giả định là D mm, giá trị thu được bởi D/W bằng hoặc lớn hơn 
0,7 và bằng hoặc nhỏ hơn 2,5, và hệ số uốn M (mm4) = W x D3 bằng hoặc lớn hơn 165 
mm4 và bằng hoặc nhỏ hơn 625 mm4.  
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(11) 60558 
(21) 1-2018-04338 (51) 7 A47C 4/32 

(22) 02.10.2018 (43) 26.11.2018 
(75) Hồ Đình Trận  (VN) 

203/2/1 đường Trục Phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Ghế đa năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ghế biểu thị được nội dung, thông điệp đồng thời có khả năng thay 
đổi nội dung, thông điệp đó.  
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(11) 60559 
(21) 1-2018-04353 (51) 7 A46B  5/00,  9/04 

(22) 09.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/009479        09.03.2017 (87) WO2017/155039 14.09.2017 
(30) 2016-045368        09.03.2016      JP 

2016-212030        28.10.2016      JP 
(71) LION CORPORATiON   (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644, Japan 
(72) KANAMARU Naoshi (JP), KAMEI Seiichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bàn chải đánh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn chải đánh răng có khả năng đảm bảo khả năng hoạt động của 
phần điều khiển và khả năng hoạt động bên trong khoang miệng. Bàn chải đánh răng (1) 
bao gồm phần cấy lông chải (11), phần đầu (12), phần cổ (13), và phần điều khiển (14), 
bề dày t của phần đầu (12) bằng hoặc lớn hơn 2,0 mm và bằng hoặc nhỏ hơn 4,0 mm, 
chiều rộng W1 tối thiểu và bề dày D1 tối thiểu của phần cổ (13) bằng hoặc lớn hơn 3,0 

mm và bằng hoặc nhỏ hơn 4,5 mm, góc  giữa đường thẳng N nối điểm trung tâm theo 
hướng bề dày của phần đầu (14) ở vị trí kẹp trung tâm của bàn chải đánh răng (1) và 
điểm trung tâm theo hướng bề dày của phần đầu (12) ở vị trí trung tâm của phần cấy 
lông chải (11) và mặt phẳng P tạo ra bề mặt cấy lông chải (12a) bằng hoặc lớn hơn 5,0 
độ và bằng hoặc nhỏ hơn 10,0 độ, và khoảng cách h giữa điểm trung tâm theo hướng bề 
dày của phần điều khiển (14) và mặt phẳng P bằng hoặc lớn hơn 6,0 mm và bằng hoặc 
nhỏ hơn 12,0 mm.  
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(11) 60560 
(21) 1-2018-04373 (51) 7 G10L  19/005 

(22) 25.05.2016 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2016/061865       25.05.2016 (87) WO2017/153006 14.09.2017 
(30) 16159031.0            07.03.2016     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2018 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) LECOMTE, JÐrÐmie (FR), TOMASEK, Adrian (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ phận che giấu lỗi và phương pháp che giấu lỗi, bộ giải mã âm 

thanh và bộ mã hóa âm thanh, phương pháp cung cấp phép biểu 
diễn âm thanh được mã hóa và hệ thống mã hóa và giải mã 
thông tin âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận che giấu lỗi (800, 800b) để cung cấp thông tin âm thanh 
che giấu lỗi (802) để che giấu tổn hao của khung âm thanh trong thông tin âm thanh 
được mã hóa. Bộ phận che giấu lỗi cung cấp thành phần thông tin âm thanh che giấu lỗi 
thứ nhất (807') cho phạm vi tần số thứ nhất bằng cách sử dụng phép che giấu trong miền 
tần số (805). Bộ phận che giấu lỗi cũng cung cấp thành phần thông tin âm thanh che 
giấu lỗi thứ hai (811') cho phạm vi tần số thứ hai, mà bao gồm các tần số thấp hơn phạm 
vi tần số thứ nhất, bằng các sử dụng phép che giấu trong miền thời gian (809). Bộ phận 
che giấu lỗi cũng tổ hợp (812) thành phần thông tin âm thanh che giấu lỗi thứ nhất 
(807') và thành phần thông tin âm thanh che giấu lỗi thứ hai (811'), để thu được thông 
tin âm thanh che giấu lỗi. Các phương án khác của sáng chế đề cập đến bộ giải mã bao 
gồm bộ phận che giấu lỗi, cũng như đề cập đến các bộ mã hóa, các phương pháp và các 
chương trình máy tính để giải mã và/hoặc che giấu. 
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(11) 60561 
(21) 1-2018-04374 (51) 7 G10L  19/005 

(22) 03.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/EP2017/055107      03.03.2017 (87) WO2017/153300 A1 14.09.2017 
(30) 16159033.6           07.03.2016      EP 

16171444.9           25.05.2016      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2018 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) LECOMTE, JÐrÐmie  (FR), TOMASEK, Adrian (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ che giấu lỗi, phương pháp che giấu lỗi và bộ giải mã âm 

thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ che giấu lỗi (100), phương pháp che giấu lỗi và bộ giải mã âm 

thanh để cung cấp thông tin âm thanh che giấu lỗi (107) để che giấu sự tổn hao khung 
âm thanh trong thông tin âm thanh được mã hóa. Trong phương án, bộ che giấu lỗi cung 
cấp thông tin âm thanh che giấu lỗi cho khung âm thanh đã mất trên cơ sở khung âm 
thanh được giải mã thích hợp đứng trước khung âm thanh bị tổn hao. Bộ che giấu lỗi suy 
ra thừa số tắt dần (103) trên cơ sở đặc điểm của phép biểu diễn được giải mã của khung 
âm thanh được giải mã thích hợp đứng trước khung âm thanh bị tổn hao. Bộ che giấu lỗi 
thực hiện việc giảm dần cường độ (104) sử dụng thừa số tắt dần (103). 
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(11) 60562 
(21) 1-2018-04377 (51) 7 B60W  10/08,  20/00 

(22) 03.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/008521            03.03.2017 (87) WO2017/154778 A1 14.09.2017 
(30) PCT/JP2016/057075           08.03.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Isao SHOKAKU (JP), Ryuichi TAKAO (JP), Kanichiro OGIYA (JP), Yoshiaki 

NEDACHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu điều khiển xe đa động cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu điều khiển (10A đến 101) dùng cho xe đa động cơ (12), trong 
đó khi khởi động động cơ (24) nhờ sử dụng ăcquy thứ nhất (16), nếu điện lượng còn lại 
của ăcquy thứ nhất (16) là không đủ để khởi động động cơ xăng (24) do điện áp của 
ăcquy thứ nhất (16) giảm, động cơ xăng (24) được khởi động bằng cách dẫn động bộ 
khởi động ACG (14) được cấp điện từ ăcquy thứ hai (22) có trị số điện áp danh định 
khác với trị số điện áp danh định của ăcquy thứ nhất (16).  
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(11) 60563 
(21) 1-2018-04387 (51) 7 A46B  5/00,  9/04 

(22) 09.03.2017 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/JP2017/009462          09.03.2017 (87) WO2017/155033 14.09.2017 
(30) 2016-045368          09.03.2016      JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644, Japan 
(72) KANAMARU Naoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bàn chải đánh răng 

  (57)     Sáng chế đề xuất bàn chải đánh răng mà cung cấp lực làm sạch lớn hơn và ấn tượng khi 
sử dụng lớn hơn. Bàn chải đánh răng (1) bao gồm thân điều khiển (10) bao gồm phần 
đầu (2), phần cổ (4) kéo dài từ phần đầu (2), và phần điều khiển (6) kéo dài từ phần cổ 
(4), các bó lông chải được cấy trên bề mặt cấy lông chải của phần đầu (2), và sản phẩm 
có độ uốn A của phần đầu (2), được xác định bằng phương pháp xác định cụ thể, và độ 
uốn B của phần cổ (4) nằm trong khoảng từ 0,8 đến 10. 
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(11) 60564 
(21) 1-2018-04402 (51) 7 C07D  405/12, A61K  31/404, A61P  

35/00, C07D  209/32,  211/96,  
213/64,  215/20,  217/16,  235/26,  
249/04,  295/14,  309/14,  401/12,  
295/125 

(62) 1-2011-01735   
(22) 04.12.2009 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2009/066790      04.12.2009 (87) WO2010/065865 10.06.2010 
(30) 61/120,275           05.12.2008      US 

61/181,180           26.05.2009      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2018 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 
(72) BRUNCKO, Milan (US), DING, Hong (CN), DOHERTY, George, A. (US), ELMORE, 

Steven, W. (US), HASVOLD, Lisa (US), HEXAMER, Laura (US), KUNZER, Aaron, 
R. (US), MANTEI, Robert, A. (US), MCCLELLAN, William, J. (US), PARK, Chang, 
H. (US), PARK, Cheol-min (KR), PETROS, Andrew, M. (US), SONG, Xiaohong (US), 
SOUERS, Andrew, J. (US), SULLIVAN, Gerard, M. (US), TAO, Zhi-fu (CN), WANG, 
Gary, T. (US), WANG, Le (CN), WANG, Xilu (US), WENDT, Michael, D. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất ức chế chọn lọc hoạt tính của các protein họ Bcl2 và 

chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất ức chế hoạt tính của các protein Bcl-2 hoặc Bcl-xL chống lại 

quá trình chết tế bào theo chương trình và chế phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất theo 
sáng chế hữu dụng trong điều trị bệnh mà có biểu hiện của protein Bcl-2 chống lại quá 
trình chết tế bào theo chương trình. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
473 

(11) 60565 
(21) 1-2018-04403 (51) 7 C07D  239/22,  239/54,  401/10,  

403/10,  409/10,  413/10,  417/10, 
A61P  31/12, A61K  31/513 

(62) 1-2017-02489   
(22) 17.09.2008 (43) 26.11.2018 
(86) PCT/US2008/076576       17.09.2008 (87) WO2009/039127 26.03.2009 
(30) 60/972,877            17.09.2007      US 

61/096,791            13.09.2008     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2018 
(71) ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY  (BM) 

C/o Codan Services Limited Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, 
Bermuda 

(72) WAGNER, Rolf (US), TUFANO, Michael D. (US), STEWART, Kent D. (US), 
ROCKWAY, Todd W. (US), RANDOLPH, John T. (US), PRATT, John K. (US), 
MOTTER, Christopher E. (US), MARING, Clarence J. (US), LONGENECKER, 
Kenton L. (US), LIU, Yaya (US), LIU, Dachun (CN), KRUEGER, Allan C. (US), 
KATI, Warren M. (US), HUTCHINSON, Douglas K. (US), HUANG, Peggy P. (US), 
FLENTGE, Charles A. (US), DONNER, Pamela L. (US), DEGOEY, David A. (US), 
BETEBENNER, David A. (US), BARNES, David M. (US), CHEN, Shuang (CA), 
FRANCZYK II, Thaddeus S. (US), GAO, Yi (US), HAIGHT, Anthony R. (US), 
HENGEVELD, John E. (US), HENRY, Rodger F. (US), KOTECKI, Brian J. (US), 
LOU, Xiaochun (CN), SARRIS, Kathy (US), ZHANG, Geoff G. Z. (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất uraxil hoặc thymin và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến (a) hợp chất hoặc muối của nó hữu ích dùng làm chất ức chế virut 
gây bệnh viêm gan C; (b) hợp chất trung gian hữu ích để điều chế hợp chất hoặc muối 
này; (c) dược phẩm chứa hợp chất hoặc muối này; (d) phương pháp điều chế hợp chất 
trung gian, hợp chất, muối và dược phẩm nêu trên; (e) kit chứa hợp chất, muối và dược 
phẩm nêu trên. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
  
 
(11) 3931 
(21) 2-2017-00111 (51) 7 A45C 1/12 

(22) 27.04.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2017 
(75) Nguyễn Vân San  (VN) 

P201 nhà A5 TT ĐH Thuỷ Lợi, Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Cặp quản lý tài chính 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cặp quản lý tài chính dựa trên phương pháp quản lý tài 
chính cá nhân JARS của T. Harv Eker. Cặp quản lý tài chính có dạng hình chữ nhật, 
kích thước là 37cm x 26cm. Bên trong cặp quản lý tài chính bao gồm sáu túi, mỗi túi có 
kích thước là 21cm x 10cm, bên ngoài mỗi túi có in tên của các tài khoản. 
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(11) 3932 
(21) 2-2017-00114 (51) 7 G06T 7/00 

(22) 28.04.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí 

Minh   (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Lê Tiến Thường (VN), Võ Minh Tiến (VN), Huỳnh Khả Tú (VN), Marie Luong  (FR) 
(54) Hệ thống nhúng hiện thực thuật toán đa phân giải để xác định 

ảnh giả mạo cho ảnh pháp chứng 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống và phương pháp giám định ảnh trên một hệ thống 

nhúng sử dụng một thế hệ phần cứng mới Raspberry Pi3 B, được phát triển ở Anh nhằm 
thúc đẩy giảng dạy khoa học máy tính trong trường học. Phương pháp thực hiện có thể 
phát hiện ảnh giả do cắt dán trên cùng một ảnh (Copy - Move) hoặc từ nhiều nguồn 

khác nhau (Splicing) mà không biết bất cứ thông tin gì về ảnh gốc. ảnh giám định được 
xử lý đa phân giải bằng biến đổi Wavelets rời rạc trước khi thực tách biên với một 
ngưỡng lọc thích hợp để tìm ra những điểm biên chỗ cắt dán nếu là ảnh giả, tái tạo lại 
các đường biên này bằng các toán tử hình thái. Kết quả thực hiện trên hệ thống nhúng 
cho kết quả tương tự như mô phỏng trên Matlab với độ chính xác cao. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
476 

(11) 3933 
(21) 2-2017-00116 (51) 7 F25B  29/00 

(22) 04.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2017 
(71) Viện Khoa học năng lượng - Viện hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A9, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Khắc Minh (VN), Nguyễn Thị Dung (VN), Phạm Thị Hạnh  (VN) 
(54) Thiết bị sấy sử dụng năng lượng bức xạ mặt trời kết hợp với 

bơm nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy sử dụng năng lượng bức xạ mặt trời kết hợp với bơm 

nhiệt có kết cấu bao gồm: cơ cấu thu nhận nhiệt bức xạ mặt trời, cơ cấu bơm nhiệt và cơ 
cấu buồng sấy. 
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(11) 3934 
(21) 2-2017-00119 (51) 7 B32B  07/14,  07/10 

(22) 09.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2017 
(71) ADVANCE COMPOSITE MATERIALS INDUSTRIAL LTD.  (TW) 

2F., No. 338, Sec. 2, Zhangshui Rd., Puyan Township, Changhua County 51641, 
Taiwan 

(72) Chin-Jui HU  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Miếng dán bề mặt có lớp keo nhiệt tự dính 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất miếng dán bề mặt có lớp keo nhiệt tự dính, miếng dán này 
bao gồm lớp trên cùng (11), lớp dưới lớp trên cùng (11) được phết cố định một lớp keo 
nhiệt (12) và lớp tự dính (13) được trải ở phần đáy của lớp keo nhiệt, lớp tự dính này sẽ 
được dán trực tiếp lên bề mặt các vật liệu khác và có thể bóc ra và dán lại nhiều lần mà 
không hết chất dính, giúp người sử dụng có thể dễ dàng bóc ra dán lại rồi điều chỉnh cho 
đến khi dán chuẩn vị trí; sau khi dán vào chính xác vị trí cần dán thì tiến hành gia nhiệt 
miếng dán để làm nóng chảy lớp keo nhiệt trên bề mặt miếng dán và cố định lớp keo lên 
vị trí định trước. Loại miếng dán này tăng độ chính xác khi dán lên các bề mặt vật liệu, 
góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, giảm bớt các sản phẩm bị lỗi, từ đó tạo điều kiện 
thúc đấy lợi ích kinh tế. 
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(11) 3935 
(21) 2-2017-00127 (51) 7 F21V 7/04 

(22) 17.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2017 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông  (VN) 

87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hồng Dương (VN), Dương Thị Giang (VN) 
(54) Đèn LED chiếu sáng bảng tích hợp thấu kính bất đối xứng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến một loại đèn LED chiếu sáng bảng tích hợp thấu kính bất 
đối xứng, khác biệt hoàn toàn với các loại đèn LED có cấu trúc thông thường. Đèn LED 
chiếu sáng bảng do giải pháp hữu ích đề xuất bao gồm một bộ đèn LED dạng ống có 
thanh LED (11) gắn lên ống tản nhiệt (12), ánh sáng phát ra từ gói LED (13) được chiếu 
qua thấu kính (14) có cấu trúc bất đối xứng với mục đích phân phối ánh sáng đều trên 
mặt bảng. So với các loại đèn LED dạng ống thông thường, đèn LED chiếu sáng bảng 
tích hợp thấu kính bất đối xứng do giải pháp hữu ích đề xuất cho phép đạt được hiệu quả 
phân phối ánh sáng cao hơn 3 lần và đều hơn 2 lần. Hơn nữa, đèn LED chiếu bảng do 
giải pháp hữu ích đưa ra còn tránh được hiện tượng chói lóa như khi sử dụng các loại 
đèn huỳnh quang hoặc đèn LED dạng ống thông thường để chiếu bảng. 
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(11) 3936 
(21) 2-2017-00134 (51) 7 C07C 46/10, A01N 65/30, A01P 9/00

(22) 23.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2017 
(71) Viện hóa học công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Đăng Quang (VN), Trần Thị Thu  (VN), Lê Lương Khánh Chi (VN), Tạ Thị Sơn 

Đông (VN), Nguyễn Thị Duyên (VN), Đặng Khôi Nguyên (VN), Vũ Đình Hoàng 
(VN) 

(54) Quy trình chiết xuất emodin từ rễ cây cốt khí Polygonum 
cuspidatum 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình chiết xuất emodin từ rễ cây cốt khí Polygonum 
cuspidatum bao gồm các bước:  
(i) Chiết hồi lưu nóng thu cao chiết thô;  
(ii) Chiết phân bố làm giàu cao chiết; và  
(iii) Sắc kí cột thu emodin.  
Quy trình này dễ thực hiện, sản phẩm thu được có độ tinh khiết cao, lượng sản phẩm tối 
đa. 
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(11) 3937 
(21) 2-2017-00137 (51) 7 G01M 13/00, G01N 19/08 

(22) 24.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2017 
(71) SOGOTEC PRECISION CO., LTD.  (TW) 

No. 33, Jing 2nd rd., Wuqi dist., Taichung city 43541, Taiwan 
(72) LIN, Liang-Hsin (TW), WANG, Ming-Kai (TW), TANG, Chin-Hung  (TW), LEE, Yi-

Chan  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát hiện dùng cho dây xích con lăn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị phát hiện dùng cho dây xích con lăn. Dây xích con 
lăn này gồm có các tấm xích và các chốt được nối với các tấm xích. Thiết bị phát hiện 
gồm có thân chính, cơ cấu truyền động và ít nhất một bộ cảm biến dây xích. Thân chính 
gồm có đường ray được tạo ra có tấm nền để đỡ dây xích con lăn. Cơ cấu truyền động 
gồm hai đĩa xích được bố trí ở thân chính và được đặt ở hai đầu của đường ray, và ít nhất 
một nguồn cung cấp năng lượng, hai đĩa xích được ăn khớp với dây xích con lăn, nguồn 
cung cấp năng lượng dẫn động dây xích con lăn để chuyển động dọc theo đường ray qua 
hai đĩa xích. Bộ cảm biến dây xích được bố trí ở thân chính và cảm biến dây xích con 
lăn được đặt ở đường ray. Theo đó, thiết bị phát hiện được đề xuất có thể có được sự 
phát hiện tự động, cải thiện năng suất và ngăn ngừa lỗi do con người trong việc phát 
hiện.  
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(11) 3938 
(21) 2-2017-00138 (51) 7 B02C 19/00, B23D 31/00 

(22) 24.05.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2017 
(71) SOGOTEC PRECISION CO., LTD.  (TW) 

No. 33, Jing 2nd rd., Wuqi dist., Taichung city 43541, Taiwan 
(72) LIN, Liang-Hsin (TW), WANG, Ming-Kai (TW), TANG, Chin-Hung  (TW), LEE, Yi-

Chan  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy phá xích 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy phá xích để phá dây xích con lăn. Dây xích con lăn 
bao gồm các tấm xích và các chốt xích. Máy phá xích bao gồm thân chính và thiết bị 
đột. Thân chính bao gồm đường dẫn phía trước mà dây xích con lăn đi qua đó, ít nhất 
một lỗ mở phía trên, ít nhất một lỗ phun thứ nhất, ít nhất một cửa xả, và đường thải. 
Thiết bị đột bao gồm đế nâng được bố trí chuyển động được ở thân chính, và hai đầu 
đục lỗ được bố trí ở đế nâng và được định vị lần lượt tương ứng với lỗ mở phía trên và 
cửa xả. Khi đế nâng chuyển động xuống dưới so với thân chính, hai đầu đục lỗ đi qua lỗ 
mở phía trên và ép hai chốt xích của dây xích con lăn. Do đó, việc phá xích và loại bở 
vật thải ra tự động sẽ đạt được để ngăn chặn vật thải ra ảnh hưởng đến hoạt động.  
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(11) 3939 
(21) 2-2017-00215 (51) 7 C09J 7/02 

(22) 26.07.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 106207399            24.05.2017    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2017 
(75) LIN, SHIH-FONG  (TW) 

No.79, Cheng Yi Street, San Hsia Dist., New Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Băng dính cho phép bóc, gỡ khỏi thùng giấy dễ dàng, nhanh 

chóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến băng dính cho phép bóc, gỡ khỏi thùng giấy tiện lợi, nhanh chóng, 

lớp trong và lớp ngoài lần lượt được phù lớp keo dính và lớp li hình trong suốt. Trong 
đó, lớp keo dính được phủ cục bộ trên bề rộng mặt thứ nhất, tạo thành nhiều khoảng 
rộng nhỏ dọc theo chiều dài của bề mặt từ một cạnh bên sang cạnh đối diện hướng 
ngược lại và không ngừng mở rộng lớp keo tráng đến chỗ dẫn xé băng. Theo đó, khi 
băng được dán vào miệng thùng, có thể xé băng một cách ngăn nắp nhờ dấu chỉ dẫn. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
483 

(11) 3940 
(21) 2-2017-00293 (51) 7 A44C  7/00,  11/00 

(22) 29.09.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 17105123.0            19.05.2017     HK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2017 
(71) TAT ROY JEWELLERY LIMITED  (HK) 

Rm 1704, 17/F Lee Wai Comm Bldg 1-3 Hart Avenue Tst K1, Hong Kong 
(72) WONG, SHEK SHUN (HK) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ đồ trang sức có hiệu ứng treo. Bộ đồ trang sức này bao 
gồm đế gồm có khung đáy và nắp đáy trong suốt (4), trong đó nắp đáy trong suốt (4) 
được cố định trên khung đáy; khung đỉnh được lắp vào và kết hợp với đế để tạo thành 
một thân liền, trong đó nắp đỉnh trong suốt (7) được cố định trên khung đỉnh và nắp 
đỉnh được lắp vào nắp đáy trong suốt (4) để tạo ra vùng giữ; bộ phận từ tính thứ nhất (9) 
được bố trí trên đế; và đồ trang sức, trong đó bộ phận từ tính thứ hai (10) được bố trí trên 
đồ trang sức, đồ trang sức được bố trí trong vùng giữ và các cực từ tính của bộ phận từ 
tính thứ nhất (9) và bộ phận từ tính thứ hai (10) được bố trí đối diện nhau sao cho đồ 
trang sức được treo trong vùng giữ nhờ lực đẩy của các lực từ tính. Theo bộ đồ trang sức 
có hiệu ứng treo được tạo ra bởi giải pháp hữu ích, hai bộ phận từ tính được bố trí đối 
diện nhau để tạo ra một lực đẩy bằng cách áp dụng các lực từ tính của đá từ tính và nam 
châm, đồ trang sức nối với các bộ phận từ tính có thể được treo trong vùng giữa nắp đáy 
trong suốt (4) và nắp đỉnh mà không sử dụng bất kỳ cơ cấu cơ học nào, và nhờ đó đạt 
được hiệu ứng treo. 
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(11) 3941 
(21) 2-2017-00357 (51) 7 A01F  12/60 

(22) 14.11.2017 (43) 26.11.2018 
(30) JP2017-087685       26.04.2017       JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Dong Zhang (CN), Kiyoshi Iizumi (JP), Ryusuke Uchiyama  (JP), Manabu Saito (JP), 

Kazunari Tanoue (JP), Satoshi Kitagawa (JP), Yusuke Takahashi  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)    Giải pháp hữn ích đề cập đến máy gặt đập liên hợp. Máy gặt đập liên hợp bao gồm: 
khung phương tiện (2); thùng chứa hạt (5), bộ phận hỗ trợ chuyển động xoay (81), và bộ 
phận đỡ phía dưới (82). Thùng chứa hạt (5) được bố trí ở bên phải hoặc bên trái trên 
khung phương tiện (2) và xoay quanh trục thẳng đứng (AX1) về phía bên phải hoặc bên 
trái hướng về phía ngoài của khung phương tiện (2). Bộ phận hỗ trợ chuyển động xoay 
(81) mà tạo thành trục thẳng đứng (AX1) và đỡ thùng chứa hạt (5) trên khung phương 
tiện (2) từ phía sau. Bộ phận đỡ phía dưới (82) mà đỡ thùng chứa hạt (5) trên khung 
phương tiện (2) từ dưới đáy. Khi xoay thùng chứa hạt (5), bộ phận đỡ phía dưới (82) đỡ 
thùng chứa hạt (5) trên khung phương tiện (2) cho đến khi không gian (S), mà ít nhất đủ 
lớn để thực hiện công việc, được tạo thành ở giữa bề mặt bên trong (51b) của thùng chứa 
hạt (5) và bề mặt bên ngoài (21a) của khung phương tiện (2). 
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(11) 3942 
(21) 2-2017-00372 (51) 7 E04G  9/06,  17/00 

(22) 27.11.2017 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2017 
(75) Nguyễn Xuân Thủy  (VN) 

Thôn 4, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 
(54) Tấm cốp pha nhựa kết hợp khung thép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tấm cốp pha nhựa kết hợp với khung thép bao gồm ít nhất 
một tấm nhựa (1) được lắp trên khung thép hộp (6). Khác biệt ở chỗ, tấm nhựa (1) bao 
gồm các lỗ chốt (2), chốt nhựa (3) liên kết các tấm nhựa (1) này với tấm nhựa khác để tổ 
hợp thành các tấm lớn, chốt nhựa (3) khi được đóng vào lỗ chốt (2) tạo độ kín khít giữa 
hai tấm nhựa liền kề, định vị các tấm nhựa không bị xô lệch trong quá trình sử dụng. 
Mặt dưới tấm nhựa (1) gồm các sườn tăng độ cứng (4) tăng độ cứng cho tấm nhựa (1), 
tăng khả năng chịu tải cho tấm nhựa, các vấu nhựa (5) để liên kết với khung thép hộp 
(6) bằng bu lông vít xuyên qua. Khung thép hộp (6) bao gồm các sườn ngang (8), các 
sườn ngang (8) này được bố trí giữa hai điểm nối đối đầu của hai tấm nhựa liền kề, để 
đỡ ít nhất là hai tấm nhựa liền kề này. Tổ hợp các tấm nhựa (1) và khung thép hộp (6) 
tạo thành các tấm cốp pha có kích thước theo nhu cầu sử dụng, có độ cứng cao và chịu 
được tải trọng lớn, giúp giảm chiều dầy tấm nhựa, dễ dàng vận chuyển, giảm giá thành 
tấm cốp pha.  
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(11) 3943 
(21) 2-2017-00397 (51) 7 A45C  13/42 

(22) 12.12.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 106206689            11.05.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2017 
(71) BEAUTIFUL LUGGAGE MANUFACTURING CO., LTD.  (TW) 

No.8-1, Ln. 308, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Kuo-Yu LU (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Va li có chức năng nhận dạng mã đáp ứng nhanh (qr) 

  (57)     Sáng chế đề xuất va li có chức năng nhận dạng Mã QR để giải quyết các vấn đề ở các va 
li đã biết đó là người dùng không thể thu được thông tin sản phẩm theo cách ngay lập 
tức và chính xác. Dấu hiệu chính của sáng chế là nền lắp thẻ được định vị trong ít nhất 
một vị trí trên panen va li, bề mặt ngoài của nền lắp thẻ được bố trí với thẻ Mã QR cho 
thiết bị điện tử có chức năng quét mã vạch để quét và nhận dạng, để sao cho thu được 
thông tin về va li.  
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(11) 3944 
(21) 2-2018-00100 (51) 7 H04W 12/06 

(22) 06.04.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2018 
(75) Phạm Văn Dương   (VN) 

Tổ 6, khu phố 3, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  
(54) Hệ thống và phương pháp quản lý và sử dụng giấy phép lái xe 

ảo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quản lý và sử dụng giấy phép lái xe ảo thông qua mạng 

internet, trong đó giấy phép lái xe ảo là một mã số tài khoản lưu trữ thông tin cá nhân 
được cấp cho người đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch lái xe. Hệ thống quản lý và sử 
dụng giấy phép lái xe ảo bao gồm: thiết bị (1) là một hệ thống máy chủ để lưu trữ và 
quản lý mã số giấy phép của người lái xe, thiết bị (2) là một thiết bị được gắn trên xe và 
kết nối với hệ thống máy tính (1) qua mạng internet, có màn hình cảm ứng để nhận biết 
vân tay người dùng nhằm xác thực thông tin giấy phép của người lái xe và cho phép 
khởi động xe sau khi xác thực thành công; thiết bị (3) là thiết bị để khởi động xe sau khi 
việc xác thực thành công; thiết bị (3) là thiết bị giám sát hành trình được gắn trên xe 
nhằm mục đích giám sát quá trình hoạt động của xẹ và thu thập lỗi của người lái xe để 
chuyển về thiết bị (1). 
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(11) 3945 
(21) 2-2018-00124 (51) 7 D03D  15/00, D02G  1/00 

(22) 17.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 106205803            25.04.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2018 
(71) LONG JOHN TSUNG RIGHT INDUSTRIAL CO., LTD.   (TW) 

No.350, Fuhsing Rd., Pei-tou Township, Chang-hwa County 521, Taiwan  
(72) WEN, WEN-TSAO  (TW), WEN, YU-CHANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu vải tái chế, vải mũi giày dệt kim và phương pháp sản 

xuất sợi 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu vải tái chế gồm có nhiều loại sợi hỗn hợp được bố 

trí bằng cách dệt hoặc đan xen kẽ. Trong đó, mỗi loại sợi hỗn hợp có nhiều sợi thứ nhất 
và nhiều sợi thứ hai được bố trí thẳng đứng và được móc giao nhau. Nhiều sợi thứ nhất 
chiếm 30% đến 50% tổng trọng lượng của sợi hỗn hợp. Sợi thứ nhất là sợi tái chế. Giải 
pháp hữu ích cũng đề cập đến vải mũi giày dệt kim và phương pháp sản xuất sợi. 
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(11) 3946 
(21) 2-2018-00276 (51) 7 F16K  3/02,  3/30,  41/04, F16J  

15/20 
(22) 06.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2018 
(71) Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong  (VN) 

Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
(72) Nguyễn Quang Tuấn (VN), Vũ Quốc Doanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE (NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 
(54) Van cửa cho dòng chất lưu và phương pháp lắp ráp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới van cửa (10) cho dòng chất lưu có kết cấu bao gồm: phần 
thân van (11) bao gồm miệng (11a), hai lỗ đầu vào (11b) và đầu ra (11c) chất lưu; cửa 
van (12) có dạng xác định nằm trong khoảng xác định (K) giữa lỗ đầu vào (11b) vào lỗ 
đầu ra (11c); phần cổ van (13) được lắp khớp vừa với miệng (11a) của phần thân van 
(11); và trực van (14) có phần trụ giữa (14c) được lắp quay được trong các lỗ bậc của 
phần cổ van (13) bởi kết cấu bịt kín (15).  
Trong đó, kết cấu bịt kín (15) bao gồm: cụm bịt kín thứ nhất (15a) có khả năng điều 
chỉnh được mức bịt kín để ngăn không cho dòng chất lưu rò rỉ theo hướng vuông góc với 
và rò rỉ theo hướng đường trục dọc (C-C) từ phía cửa van (12) tới phía phần cổ van (13). 
Cụm bịt kín thứ hai (15b) nằm cách cụm bịt kín thứ nhất (15a) một khoảng xác định (L) 
để ngăn không cho dòng chất lưu rò rỉ theo hướng vuông góc với đường trục dọc (C-C).  
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(11) 3947 
(21) 2-2018-00301 (51) 7 C12N  1/14 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Thị Minh Thành (VN), Hoàng Thị Hồng Anh (VN), Đồng Văn Quyền (VN) 
(54) Chủng vi nấm Xylaira sp. Tsp20 thuần khiết về mặt sinh học có 

khả năng sinh tổng hợp hoạt chất huperzin A 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng Xylaira sp. Tsp20 phân lập từ thân cây Thạch tùng 

răng cưa (H. serrata) phân bố tại Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam, mang trình tự ADN vùng 
ITS1-5,8S-ITS2 có kích thước là 560bp và có khả năng sinh tổng hợp hoạt chất huperzin 
A với hàm lượng là 0,0373mg/L dịch lên men. Huperzin A có tác dụng trong việc điều 
trị bệnh rối loạn trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer. 
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(11) 3948 
(21) 2-2018-00302 (51) 7 C12N  1/14 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Thị Minh Thành (VN), Hoàng Thị Hồng Anh (VN), Chu Hoàng Hà (VN) 
(54) Chủng vi nấm Peicillium reticulisporum Tsp41 thuần khiết về 

mặt sinh học có khả năng sinh tổng hợp hoạt chất huperzin A 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng Penicillium reticulisporum Tsp41 phân lập từ thân cây 

Thạch tùng răng cưa (H. serrata) phân bố tại Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam, mang trình tự 
ADN vùng ITS1-5,8S-ITS2 có kích thước là 543bp và có khả năng sinh tổng hợp hoạt 
chất huperzin A với hàm lượng là 0,0341mg/L dịch lên men. Huperzin A có tác dụng 
trong việc điều trị bệnh rối loạn trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer. 
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(11) 3949 
(21) 2-2018-00303 (51) 7 C12N  1/14 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Thị Minh Thành (VN), Hoàng Thị Hồng Anh (VN), Nguyễn Phương Nhuệ (VN) 
(54) Chủng vi nấm Fusarium sp. Rsp5.2 thuần khiết về mặt sinh học 

có khả năng sinh tổng hợp hoạt chất huperzin A 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi nấm nội sinh Fusarium sp. Rsp5.2 thuần khiết về mặt sinh 

học, được phân lập từ rễ cây Thạch tùng răng cưa (H. serrata) phân bố tại Sa Pa, Lào 
Cai, Việt Nam, mang trình tự ADN vùng ITS1-5,8S-ITS2 có kích thước 533bp và có khả 
năng sinh tổng hợp hoạt chất huperzin A với hàm lượng đạt 0,0194mg/L dịch lên men. 
Huperzin A là chất có tác dụng trong việc điều trị bệnh rối loạn trí nhớ, đặc biệt là bệnh 
Alzheimer. 
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(11) 3950 
(21) 2-2018-00344 (51) 7 D03D  15/00, D01D  10/00 

(22) 07.09.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2018 
(75) 1. YANG-XUN HONG   (TW) 

No.7, Fengchang St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan  
2. XIU-MEI LIN   (TW) 
No.7, Fengchang St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan  

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., LTD) 
(54) Vải dệt và phương pháp cho phép tạo ra mẫu trang trí ba chiều 

liền khối trên vải dệt này và sản phẩm hoàn thiện thu được 
  (57)     Giải pháp hữu ích này đề cập đến một loại vải dệt và phương pháp cho phép tạo ra mẫu 

trang trí ba chiều liền khối trên vải dệt và sản phẩm hoàn thiện thu được. Vải dệt này 
được tạo nên từ nhiều sợi, và mỗi sợi được tạo ra từ vài xơ đơn dài, mỗi xơ có chu vi 
ngoài được phủ lớp polyme dẻo nhiệt. Sau khi vải dệt này được ép nóng trong khuôn mà 
được tạo hình trước bằng mẫu trang trí ba chiều, vải dệt này sẽ tạo ra mẫu trang trí ba 
chiều tương ứng thông qua ép hoặc làm nóng chảy lớp polyme dẻo nhiệt. Thông qua 
phương pháp nêu trên, vải dệt này có thể được tạo thành liền khối có mẫu trang trí ba 
chiều, cho phép đơn giản hóa quy trình sản xuất, làm giảm chi phí, làm tăng độ bền và 
tránh việc tách rời và rạn của vải dệt này và cho phép sản xuất hoàn toàn tự động.  
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(11) 3951 
(21) 2-2018-00346 (51) 7 E04B 2/00 

(22) 07.09.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2018 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(72) Hoàng Đức Thảo  (VN) 
(54) Cấu kiện tường rào bê tông thành mỏng đúc sẵn 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu kiện tường rào bê tông thành mỏng đúc sẵn, cụ thể là 
tường rào cấu tạo bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt sợi lắp ghép đúc sẵn ứng dụng 
trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông đô thị, cấu kiện 
tường rào này có mác bê tông lớn hơn hoặc bằng M250, bao gồm hai phần: phần trụ (1), 
phần tường rào (2).  
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(11) 3952 
(21) 2-2018-00357 (51) 7 A01K  67/00 

(22) 12.09.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2018 
(75) 1. Lê Thị Xuân Thùy  (VN) 

138 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

2. Lê Hoài Nam   (VN) 
127 Hoàng Thúc Trâm, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(54) Thiết bị nuôi trùn quế đa tầng để xử lý chất thải nông nghiệp 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập thiết bị nuôi trùn quế đa tầng để xử lý chất thải nông nghiệp, 

trong đó thiết bị này bao gồm phần thân (1), phần giá nuôi trùn (2), bộ điều khiển (3) và 
bộ điều hòa (4) được lắp ghép với nhau thành kết cấu đa tầng. Thiết bị nuôi trùn quế 
theo giải pháp hữu ích giúp tăng hiệu suất nuôi trùn và có khả năng theo dõi, kiểm soát 
và điều khiển quá trình nuôi trùn quế một cách tự động.  
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(11) 3953 
(21) 2-2018-00360 (51) 7 F25C  1/04 

(22) 14.09.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2018 
(71) Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam  (VN) 

Số 8 Đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(72) Phạm Thị Minh Phương (VN) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tủ lạnh bao gồm: khoang làm lạnh (20), khoang làm đông 
lạnh (30). Trong đó, bình cấp nước (50) được lắp bên trong khoang làm lạnh (20). Bình 
cấp nước (50) bao gồm bộ phận chứa (51) để chứa nước bên trong và nắp (52) để đóng 

kín phần hở trên của bộ phận chứa (51). ống hút nước (57) được bố trí bên trong bộ 
phận chứa (51), đầu xả của ống hút nước được bố trí nhô ra ngoài thành bên của bộ phận 
chứa (51) để có thể lắp khớp với khớp nối nhanh (531) của thiết bị cấp nước (53) được 
bố trí ở phía sau của bộ phận chứa (51). Thiết bị cấp nước (53) bơm nước được chứa 
trong bình cấp nước (50) bằng bơm cấp nước (54); thiết bị cấp nước (53) cấp nước đến 
khay đá (72) của bộ phận làm đá tự động (70) được bố trí trong khoang làm đông lạnh 
(30) qua ống cấp nước làm đá (55) hoặc cấp nước đến ống cấp nước uống (56).  
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(11) 3954 
(21) 2-2018-00405 (51) 7 E03F  5/06 

(22) 09.10.2018 (43) 26.11.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2018 
(71) Công ty CP Tường Nhẹ NUCEWALL Hưng Yên  (VN) 

172, phố Mới, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Công Thắng (VN), Hàn Ngọc Đức (VN) 
(54) Bê tông cốt liệu rỗng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất bê tông nhẹ cốt liệu rỗng có khối lượng thể tích từ 600-800 
kg/m3, trong đó cốt liệu phối trộn bê tông bao gồm: cát biển chiếm từ 30-35% trọng 
luợng, xi măng chiếm từ 40-45% trọng lượng, hàm lượng zeolite chiếm từ 2-5% để đảm 
bảo cho hỗn hợp được đồng nhất hạt polystyren chiếm từ 0,65-0,80m3, nước và phụ gia 
siêu dẻo chiếm từ 15-18%. Khi phối trộn bê tông nhẹ cốt liệu rỗng polystyren dùng sử 
dụng cát biển sẽ giảm giá thành và nâng cao các tính chất kỹ thuật cho bê tông.  
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PHẦN III 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 
 
(11) 34062 
(21) 3-2016-02851 (28) 01 
(54) Khóa cài (51) 02-07 

(22) 30.12.2016 (43) 26.11.2018 
(30) 30-2016-0046461 27.09.2016 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 11900, Republic of Korea 
(72) Jisook Paik (KR), Nan Hee Paik (KR), Ji Hye Paik (KR), Ji Won Son (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 34063 
(21) 3-2017-00798 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 01.07.2015 (43) 26.11.2018 
(30) 201510147 14.01.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Hideki Hayashi (JP), Yukihiro Koide (JP), Ryota Nakai (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 34064 
(21) 3-2017-00799 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 01.07.2015 (43) 26.11.2018 
(30) 201510160 14.01.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
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(11) 34094 
(21) 3-2018-00361 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 22.02.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH SX-TM nhựa Chí Thành V.N  (VN) 

611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đỗ Đức Hiếu (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
532 

(11) 34095 
(21) 3-2018-00443 (28) 01 
(54) Bản lề (51) 08-06 

(22) 05.03.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng  (VN) 

Lô 38D khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Quang Huy (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34096 
(21) 3-2018-00458 (28) 10 
(54) Điện thoại di động (51) 14-03 

(22) 06.03.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201730421479.0 07.09.2017 CN 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China  

(72) Wu, Guoping (CN), Wang, Siwei (CN), Ma, Liang (CN), Liu, Yi (CN), Xie, Bin (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34097 
(21) 3-2018-00478 (28) 01 
(54) Giường sưởi (51) 24-01 

(22) 09.03.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế  (VN) 

Số 26, ngõ 41, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

(72) Trang Tuyết Ngà (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                           1.1                          1.2                         1.3                                 1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
538 

(11) 34098 
(21) 3-2018-00550 (28) 01 
(54) Xe tải (51) 12-08 

(22) 19.03.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201830043950.1 30.01.2018 CN 
(71) YUNNAN LIFAN JUNMA VEHICLES CO., LTD.  (CN) 

Innovation Industrial Park, Fengyi Town, Dali City, Yunnan Province 671005, China 
(72) Ma, Libin  (CN), LONG, Yunlang (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                             1.1                                        1.2                         1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
539 

(11) 34099 
(21) 3-2018-00551 (28) 01 
(54) Xe tải (51) 12-08 

(22) 19.03.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201830044574.8 30.01.2018 CN 
(71) YUNNAN LIFAN JUNMA VEHICLES CO., LTD.  (CN) 

Innovation Industrial Park, Fengyi Town, Dali City, Yunnan Province 671005, China 
(72) Ma, Libin (CN), Long, Yunlang (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                            1.1                                1.2                              1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34100 
(21) 3-2018-00552 (28) 01 
(54) Xe tải (51) 12-08 

(22) 19.03.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201830044537.7 30.01.2018 CN 
(71) YUNNAN LIFAN JUNMA VEHICLES CO., LTD.  (CN) 

Innovation Industrial Park, Fengyi Town, Dali City, Yunnan Province 671005, China 
(72) MA, Libin (CN), LONG, Yunlang (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                                1.1                             1.2                         1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
541 

(11) 34101 
(21) 3-2018-00553 (28) 01 
(54) Thanh định hình (51) 25-01 

(22) 19.03.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH cơ kim khí Quang Minh  (VN) 

275-NO-07-LK07-12 khu đất dịch vụ 1, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(72) Trịnh Tuấn Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

          
 
 

                                                       1.1                     1.2                  1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
542 

(11) 34102 
(21) 3-2018-00563 (28) 02 
(54) Vòi nước (51) 23-01 

(22) 20.03.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Lixil Việt Nam  (VN) 

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đình Công (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 

                              1.1              1.2            1.3                                 1.4             1.5           1.6  
 
 

           
 

                                  2.1          2.2         2.3                             2.4           2.5            2.6 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
543 

(11) 34103 
(21) 3-2018-00564 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 

(22) 20.03.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Lixil Việt Nam   (VN) 

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đình Công (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                      1.1                               1.2                               1.3                               1.4 
 

 

  
 

                                                     1.5                                        1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
544 

(11) 34104 
(21) 3-2018-00565 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 

(22) 20.03.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Lixil Việt Nam   (VN) 

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đình Công (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                       1.1                                           1.2                                              1.3 
 

 

   
 
 

                               1.4                                        1.5                                           1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
545 

(11) 34105 
(21) 3-2018-00566 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 

(22) 20.03.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Lixil Việt Nam   (VN) 

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đình Công (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

    
 

                              1.1                                       1.2                                       1.3 
 
 

   
 

                                 1.4                                       1.5                                    1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
546 

(11) 34106 
(21) 3-2018-00722 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 11.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201730481886.0 11.10.2017 CN 
(71) QING YUAN GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD.  (CN) 

Taihe Industry Zone, Qingxin District, Qingyuan City, Guangdong, 511800, China 
(72) Luh, Yih-Ping  (TW), Hu, Fang-Wei  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                         1.1                                             1.2                                            1.3 
 
 

    
 
 

           1.4                      1.5                                   1.6                                           1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34107 
(21) 3-2018-00753 (28) 01 
(54) Bộ sạc cho bình điện (51) 13-02 

(22) 13.04.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH POWERNHEAT  (VN) 

Tầng 4, lô I3B-1, đường N6, khu CNC, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Ngọc Minh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IPC) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                  1.1                       1.2                        1.3                          1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34108 
(21) 3-2018-00789 (28) 01 
(54) Bình đun nước nóng (51) 23-03 

(22) 18.04.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Mỹ Việt  (VN) 

Số 169 phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Minh Tuấn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                1.1                                     1.2                                            1.3 
 
 

 

    
 

                1.4                      1.5                                 1.6                                        1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34109 
(21) 3-2018-00830 (28) 01 
(54) Cụm chốt bản lề (51) 08-06 

(22) 23.04.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Thái Quốc Duy  (VN) 

195/7 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Thái Quốc Duy  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                                 1.1                 1.2                 1.3               1.4                 1.5  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34110 
(21) 3-2018-00840 (28) 01 
(54) Tủ lạnh (51) 15-07 

(22) 23.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201730507419.0 24.10.2017 CN 
(71) 1. HEFEI MIDEA REFRIGERATOR CO., LTD.  (CN) 

No. 669, west changjiang road, hefei, anhui 230601, china 
2. HEFEI HUALING CO., LTD.  (CN) 
No. 176, jin xiu road, hefei economic and technological development area, hefei, anhui 
230601, china  
3. MIDEA GROUP CO., LTD.  (CN) 
B26-28f, midea headquarter building, no. 6 midea avenue, beijiao, shunde, foshan, 
guangdong 528311, china 

(72) LI, Chong (CN), WEN, Feng (CN), HU, Hailiang (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

         
 

                                        1.1                                  1.2                               1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34111 
(21) 3-2018-00841 (28) 01 
(54) Tủ lạnh (51) 15-07 

(22) 23.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201730507384.0 24.10.2017 CN 
(71) 1. HEFEI MIDEA REFRIGERATOR CO., LTD.  (CN) 

No. 669, west changjiang road, hefei, anhui 230601, china 
2. HEFEI HUALING CO., LTD.  (CN) 
No. 176, jin xiu road, hefei economic and technological development area, hefei, anhui 
230601, china  
3. MIDEA GROUP CO., LTD.  (CN) 
B26-28f, midea headquarter building, no. 6 midea avenue, beijiao, shunde, foshan, 
guangdong 528311, china 

(72) LI, Chong (CN), WEN, Feng (CN), HU, Hailiang (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                                1.1                 1.2                1.3                 1.4                   1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34112 
(21) 3-2018-00848 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 24.04.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Tâm Văn Nhân  (VN) 

Lô F4, khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Văn Nhân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (á Đông IP CONSULTANCY CO.,LTD.)
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34113 
(21) 3-2018-00884 (28) 05 
(54) Túi đựng (51) 09-05 

(22) 26.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-024470 01.11.2017 JP 

2017-024471 01.11.2017 JP 
2017-024472 01.11.2017 JP 
2017-024473 01.11.2017 JP 
2017-024474 01.11.2017 JP 

(71) 1. SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD.  (JP) 
346-1, Miyanishi, Harima-cho, Kako-gun, Hyogo 675-0145 Japan 
2. HAGIHARA INDUSTRIES INC.  (JP) 
1-4 Nakadori Mizushima Kurashiki-shi, Okayama 712-8502 Japan 

(72) Nobumasa SHIRAISHI (JP), Kazushi TAKEMOTO (JP), Tomohiro MATSUO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34114 
(21) 3-2018-00905 (28) 01 
(54) Gạt tàn thuốc lá (51) 27-03 

(22) 27.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 30-2018-0002904 17.01.2018 KR 
(71) KT&G CORPORATION  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 
(72) KIM, Min Chul (KR), KIM, Young Lea (KR), PARK, Du Jin (KR), YOON, Seong Won 

(KR), YOON, Jin Young (KR), LEE, Moon Bong (KR), LEE, Jang Uk (KR), LEE, 
Jong Sub (KR), LIM, Wang Seop (KR), LIM, Hun Il (KR), JANG, Ji Soo (KR), JU, 
Soung Ho (KR), HAN, Dae Nam (KR), HAN, Jung Ho (KR) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(55)  
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                                                  1.6                    1.7                   1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34115 
(21) 3-2018-00912 (28) 01 
(54) ống hút xì gà (51) 27-02 

(22) 27.04.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 30-2017-0051550 06.11.2017 KR 
(71) KT&G CORPORATION  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 
(72) KIM, Min Chul (KR), KIM, Young Lea (KR), PARK, Du Jin (KR), YOON, Seong Won 

(KR), YOON, Jin Young (KR), LEE, Moon Bong (KR), LEE, Jang Uk (KR), LEE, 
Jong Sub (KR), LIM, Wang Seop (KR), LIM, Hun Il (KR), JANG, Ji Soo (KR), JU, 
Soung Ho (KR), HAN, Dae Nam (KR), HAN, Jung Ho (KR) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34116 
(21) 3-2018-00927 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 03.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH ECO SIBERIA Việt Nam  (VN) 

Số 04, ngõ 152, phố Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Văn Tuấn (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34117 
(21) 3-2018-00947 (28) 01 
(54) ống kính máy ảnh (51) 16-05 

(22) 04.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 106306576 09.11.2017 TW 
(71) LIEH-HSIUNG HU  (TW) 

2F., No. 10, Ln. 51, Huamei St., West Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Lieh-Hsiung Hu  (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 34118 
(21) 3-2018-00951 (28) 01 
(54) Thiết bị thu phát vô tuyến (51) 14-03 

(22) 07.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Bùi Minh Định (VN), Lê Trường Giang (VN), Hoàng Đinh Hải Truyền (VN), Dương 

Văn Hưng (VN), Khổng Văn Mạnh (VN), Trần Thị Hoài (VN), Nguyễn Đức Hùng 
(VN), Hoàng Mạnh Cường (VN), Cao Quang Hoàng (VN), Nguyễn Đức Nhật (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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(11) 34119 
(21) 3-2018-00969 (28) 01 
(54) Giàn chống mềm (51) 25-02, 25-04 

(22) 08.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin  (VN) 

Số 03 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Đoàn Ngọc Cảnh (VN), Trần Tú Ba  (VN), Đào Hồng Quảng  (VN), Vũ Đình Mạnh  

(VN), Ngô Quốc Trung  (VN) 
(55)  
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562 

(11) 34120 
(21) 3-2018-00980 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 

(22) 08.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH HUGO Việt Nam  (VN) 

Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Thị Kim Chung (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
563 

(11) 34121 
(21) 3-2018-00981 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-05 

(22) 09.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông  (VN) 

87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Quốc Khánh (VN) 
(55)  
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564 

(11) 34122 
(21) 3-2018-01001 (28) 01 
(54) Thiết bị xử lý băng gốc (51) 14-03 

(22) 11.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Phạm Thanh Tuấn (VN), Hoàng Đinh Hải Truyền (VN), Bùi Minh Định (VN), Nguyễn 

Đăng Tùng (VN), Vũ Mạnh Cường (VN), Phạm Trần Anh Thảo (VN), Nguyễn Tử Minh 
Diện (VN), Lê Trường Giang (VN), Phí Ngọc Tú (VN), Hoàng Tiến Trung (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34123 
(21) 3-2018-01002 (28) 01 
(54) Thiết bị truyền dẫn (51) 14-03 

(22) 11.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Đinh Sỹ Thông (VN), Trần Văn Hưởng (VN), Hoàng Đinh Hải Truyền (VN), Đào Việt 

Đức (VN), Bùi Minh Định (VN), Phan Văn Minh (VN), Nguyễn Công Chiểu (VN), 
Nguyễn Quang Mạnh (VN), Đoàn Công Hiếu (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
566 

(11) 34124 
(21) 3-2018-01003 (28) 01 
(54) Thiết bị xử lý băng gốc (51) 14-03 

(22) 11.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Lê Trường Giang (VN), Hoàng Đinh Hải Truyền (VN), Bùi Minh Định (VN), Đinh Sỹ 

Thông (VN), Phạm Thanh Tuấn (VN), Nguyễn Đăng Tùng (VN), Nguyễn Tử Minh 
Diện (VN), Phí Ngọc Tú (VN), Hoàng Tiến Trung (VN), Đỗ Trọng Toàn (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34125 
(21) 3-2018-01016 (28) 01 
(54) Nồi áp suất (51) 07-02 

(22) 15.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần ELMICH  (VN) 

Tầng 3 số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thành Trung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34126 
(21) 3-2018-01048 (28) 01 
(54) Đồng hồ đo tốc độ (51) 12-16 

(22) 18.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) TONG YAH ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD  (TW) 

No.406, Ding'an St., Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan (R.O.C) 
(72) Tsung Min Wu (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
569 

(11) 34127 
(21) 3-2018-01057 (28) 03 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại - dịch vụ LB  (VN) 

Tầng 6, tòa nhà Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Vũ Thục Đoan (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
570 

(11) 34128 
(21) 3-2018-01059 (28) 01 
(54) Bếp nướng (51) 07-02 

(22) 18.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Nguyễn Quang Ngọc  (VN) 

521/62B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Quang Ngọc (VN) 
(55)  
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(11) 34129 
(21) 3-2018-01063 (28) 01 
(54) Dụng cụ thấm hút (51) 24-04 

(22) 21.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 004517480 22.11.2017 EM 
(71) CALLA LILY PERSONAL CARE LTD.  (GB) 

159 Iverson Road, London, United Kingdom 
(72) Vinh Thang Vo Ta (CA), Ewa Radziwon (PL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
572 

(11) 34130 
(21) 3-2018-01095 (28) 01 
(54) Xe điện (51) 12-11 

(22) 23.05.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 201830106507.4 21.03.2018 CN 
(71) YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.   (CN) 

Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, Anzhen, Xishan District, Wuxi, Jiangsu 
214105, China 

(72) LI, Zhiguo (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
574 

(11) 34131 
(21) 3-2018-01106 (28) 01 
(54) Giá treo (51) 25-04 

(22) 25.05.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng cốp pha  (VN) 

40 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Hồng Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
575 

(11) 34132 
(21) 3-2018-01150 (28) 01 
(54) Thiết bị điều khiển từ xa (51) 14-03 

(22) 01.06.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 29/628,468 05.12.2017 US 
(71) BOSE CORPORATION  (US) 

The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of America 
(72) Sabrina Garcia (US), Seth N. Green (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 

                                       1.1                      1.2          1.3      1.4    1.5       1.6            1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
576 

(11) 34133 
(21) 3-2018-01168 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 05.06.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Hoàng Quốc Trọng  (VN) 

1019 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Quốc Trọng  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM (PHANLAW VIETNAM JSC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
577 

(11) 34134 
(21) 3-2018-01203 (28) 01 
(54) Hộp pin (51) 13-02 

(22) 08.06.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 29/630,998 26.12.2017 US 
(71) MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION  (US) 

13135 West Lisbon Roa®, Brookfield, Wisconsin 53005, United States of America 
(72) John G. Marx (US), David M. Schwalbach (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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578 

(11) 34135 
(21) 3-2018-01209 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 11.06.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Mai Xuân Quang  (VN) 

Số 31, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Mai Xuân Quang  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
579 

(11) 34136 
(21) 3-2018-01221 (28) 01 
(54) Bình chứa (51) 09-01 

(22) 12.06.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2017-027850 13.12.2017 JP 
(71) ROKI CO., LTD.  (JP) 

2396, Futamata, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-3314 Japan 
(72) SUZUKI, Masaaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
581 

(11) 34137 
(21) 3-2018-01234 (28) 01 
(54) Tấm ốp lát (51) 25-01 

(22) 14.06.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 004703866-0001 09.02.2018 EM 
(71) 1. ETEX SERVICES N.V.  (BE) 

Kuiermansstraat 1, Kapelle-op-den-Bos, B-1880,  Belgium 
2. COMPTOIR DU BATIMENT N.V.  (BE) 
Kuiermansstraat 1, Kapelle-op-den-Bos, B-1880, Belgium 

(72) Ruben BORDIN (IT), Dave VERLEENE (BE), Jan KERSTENS (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
583 

(11) 34138 
(21) 3-2018-01248 (28) 01 
(54) Kéo cắt tỉa cành cây (51) 08-03 

(22) 18.06.2018 (43) 26.11.2018 
(71) GREEN GUARD INDUSTRY LTD.  (TW) 

1F., No.7, Jiuru Ln., Sec. 1, Zhongshan Rd., Wuri Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Kuang Pin Wang (TW) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
584 

(11) 34139 
(21) 3-2018-01249 (28) 01 
(54) Loa thông minh (51) 14-01 

(22) 19.06.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần Bkav  (VN) 

Tầng 2 Tòa nhà HH1, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(72) Vũ Thanh Thắng (VN), Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
585 

(11) 34140 
(21) 3-2018-01250 (28) 01 
(54) Thiết bị điện thoại thông 

minh 

(51) 14-03 

(22) 19.06.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần Bkav  (VN) 

Tầng 2 Tòa nhà HH1, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(72) Vũ Thanh Thắng (VN), Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
586 

(11) 34141 
(21) 3-2018-01254 (28) 01 
(54) Hộp bút (51) 19-06 

(22) 19.06.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
587 

(11) 34142 
(21) 3-2018-01255 (28) 01 
(54) Hộp bút (51) 19-06 

(22) 19.06.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
588 

(11) 34143 
(21) 3-2018-01268 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm phân bón (51) 19-08 

(22) 21.06.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần vật tư nông sản  (VN) 

Số 14 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Tiến Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu (GLOBAL IP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34144 
(21) 3-2018-01269 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm phân bón (51) 19-08 
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(11) 34202 
(21) 3-2018-01498 (28) 01 
(54) Chốt khoá cái của khoá 

dây đai 
(51) 02-07 

(22) 18.07.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 30-2018-0003771 23.01.2018 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21 beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 11900, Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 34203 
(21) 3-2018-01499 (28) 01 
(54) Khoá dây đai (51) 02-07 

(22) 18.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21 beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 11900, Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 34204 
(21) 3-2018-01500 (28) 01 
(54) Dụng cụ khuếch tán hoá 

chất 

(51) 22-06 

(22) 25.08.2016 (43) 26.11.2018 
(30) 003001858 25.02.2016 EM 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Aitchison Jame Stuart (GB), Bunce Martin Christopher (GB), Loxley Christopher (GB), 

Maraboli Adele (IT), Rogers Julia Sarah (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 34205 
(21) 3-2018-01501 (28) 01 
(54) Thuyền chèo tay (51) 12-06 

(22) 18.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH HAHAWAVE  (VN) 

Thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Đức Thoan (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Nhất An (INVESTONE) 
(55)  
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(11) 34206 
(21) 3-2018-01506 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-03 

(22) 19.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Hộ kinh doanh Sáu Thạnh  (VN) 

Số 51, ấp Nhất, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Trương Nhựt Thạnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34207 
(21) 3-2018-01510 (28) 01 
(54) Bình đựng dầu nhớt (51) 09-01, 09-02 

(22) 20.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên dầu nhớt Bách Khoa  (VN) 

67/12D ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Văn Tân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (á Đông IP CONSULTANCY CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 34208 
(21) 3-2018-01524 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-02 

(22) 23.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương  (VN) 

111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Trung Quân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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(11) 34209 
(21) 3-2018-01525 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-02 

(22) 23.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương  (VN) 

111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Trung Quân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34210 
(21) 3-2018-01526 (28) 01 
(54) Tấm ốp lát (51) 25-01 

(22) 23.07.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 004703874-0001 09.02.2018 EM 
(71) ETERNIT N.V.  (BE) 

Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium 
(72) Jan Van de Velde (BE), Geert Van Kelecom (BE), Matthias Op de Beeck  (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34211 
(21) 3-2018-01527 (28) 01 
(54) Tấm ốp lát (51) 25-01 

(22) 23.07.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 004703874-0002 09.02.2018 EM 
(71) ETERNIT N.V.  (BE) 

Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium 
(72) Jan Van de Velde (BE), Geert Van Kelecom (BE), Matthias Op de Beeck  (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                           1.1                                     1.2                                      1.3                 1.4    1.5 
 

   
 
 

                            1.6                                  1.7                                          1.8



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34212 
(21) 3-2018-01528 (28) 01 
(54) Khay đựng (51) 07-01 

(22) 23.07.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 29/637,949 23.02.2018 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, United States of America 
(72) Sara L. Delgado Carmona (MX) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34213 
(21) 3-2018-01533 (28) 01 
(54) Gương (51) 06-07 

(22) 23.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) KANG, RAE SEUNG  (KR) 

3rd Floor, 100 Poeun-Ro, Mapo-Gu, Seoul, South Korea 
(72) Kang, Rae Seung  (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34214 
(21) 3-2018-01539 (28) 01 
(54) Kính đeo mắt (51) 16-06 

(22) 24.07.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-003154 16.02.2018 JP 
(71) HAZUKI COMPANY KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

10-1 Roppongi 6-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Kenzo MATSUMURA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34215 
(21) 3-2018-01541 (28) 01 
(54) Băng tải (51) 12-05 

(22) 24.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An  (VN) 

Km 1934, quốc lộ 1A, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Trần Thái Trọng  (VN), Trần Hải Triều (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34216 
(21) 3-2018-01557 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 25.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại và vật liệu xây dựng Thành Phát  (VN) 

1152-1154 đường 3/2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lai Diệu Hạnh  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34217 
(21) 3-2018-01558 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 25.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại và vật liệu xây dựng Thành Phát  (VN) 

1152-1154 đường 3/2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lai Diệu Hạnh  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)    
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
667 

(11) 34218 
(21) 3-2018-01576 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 27.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Nguyễn Duy  (VN) 

3 đường số 15, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34219 
(21) 3-2018-01577 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 27.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Nguyễn Duy  (VN) 

3 đường số 15, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)   
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34220 
(21) 3-2018-01578 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 27.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Nguyễn Duy  (VN) 

3 đường số 15, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34221 
(21) 3-2018-01579 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 27.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Nguyễn Duy  (VN) 

3 đường số 15, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34222 
(21) 3-2018-01580 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 27.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Nguyễn Duy  (VN) 

3 đường số 15, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
672 

(11) 34223 
(21) 3-2018-01582 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 30.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Hoàng Anh  

(VN) 
Số 10/1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(72) Đinh Hoàng Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
673 

(11) 34224 
(21) 3-2018-01583 (28) 01 
(54) Hộp đựng bột rau câu (51) 09-03 

(22) 30.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Hoàng Anh  

(VN) 
Số 10/1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(72) Đinh Hoàng Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34225 
(21) 3-2018-01585 (28) 01 
(54) Tay cầm dùng cho vòi nước (51) 23-01 

(22) 31.07.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-013020 13.06.2018 JP 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601 Japan 
(72) Masanobu WANO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34226 
(21) 3-2018-01586 (28) 01 
(54) Tay cầm dùng cho vòi nước (51) 23-01 

(22) 31.07.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-013021 13.06.2018 JP 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601 Japan 
(72) Masanobu WANO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34227 
(21) 3-2018-01587 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 31.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) Atsushi KAWAMURA (JP), Kazuki OOMORI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34228 
(21) 3-2018-01588 (28) 01 
(54) Bao bì sản phẩm (51) 09-05 

(22) 31.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) LI WEIGUO  (CN) 

No. 122, Jia Yi Zhen Huan Hamlet, Ping Jiang District, Hunan Province, China 
(72) Li Weiguo  (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34229 
(21) 3-2018-01589 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 31.07.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH phát triển Minh Quang  (VN) 

Xóm 2, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
(72) Trần Văn Tư (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34230 
(21) 3-2018-01593 (28) 01 
(54) Bộ điều khiển của máy siêu 

âm 

(51) 24-01 

(22) 01.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 29/636,011 05.02.2018 US 
(71) ULTHERA, INC.  (US) 

1840 South Stapley Drive, Suite 200, Mesa, AZ 85204, United States of America 
(72) Charles D. EMERY (US), Brian Lee PROUT (US), Jessica A. NEWHARD (US), 

Alexander Michael DIENER (US), Spencer Michael DENTON (US), Kristin Marie 
WILL (US), Luke David SPRINGER (US), Cameron Andrew HARDER (US), Byron A. 
MESEROLL (US), Daniel S. DAVIDSON (US), Michael M. ITANO (US), Andrew 
Nelson WOOD (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(72) Đinh Thị Cẩm Bình (VN) 
(55)  
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(11) 34255 
(21) 3-2018-01675 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 09.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thanh Quyên  

(VN) 
167/7/40/22 Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đinh Thị Cẩm Bình (VN) 
(55)  
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(11) 34256 
(21) 3-2018-01677 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 09.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thanh Quyên  

(VN) 
167/7/40/22 Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đinh Thị Cẩm Bình (VN) 
(55)  
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(11) 34257 
(21) 3-2018-01678 (28) 04 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 09.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thanh Quyên  

(VN) 
167/7/40/22 Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đinh Thị Cẩm Bình (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34258 
(21) 3-2018-01679 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 09.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Phú Quý  (VN) 

Xóm 14a, Lai Thành, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
(72) Đỗ Văn Thìn (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34259 
(21) 3-2018-01680 (28) 01 
(54) Nhà lưới (51) 25-03 

(22) 09.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Vũ Nam Tiến  (VN) 

Số 114, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(72) Vũ Nam Tiến  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 34260 
(21) 3-2018-01681 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 09.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công Ty TNHH Nga Hải   (VN) 

Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
(72) Hà Thị Nga (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
724 

(11) 34261 
(21) 3-2018-01686 (28) 01 
(54) Choá đèn LED (51) 26-05 

(22) 10.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Tràng An V.E.M  (VN) 

43-45 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Đức Châu (VN) 
(55)  
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725 

(11) 34262 
(21) 3-2018-01699 (28) 01 
(54) Hộp đựng vật dụng dành 

cho người hút thuốc lá 

(51) 27-99 

(22) 23.10.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 003865690 21.04.2017 EM 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) Kyungil CHUNG (KR), Florent CUCHET (FR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34263 
(21) 3-2018-01700 (28) 01 
(54) Cái dập ghim (51) 19-02 

(22) 10.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
727 

(11) 34264 
(21) 3-2018-01701 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 10.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
728 

(11) 34265 
(21) 3-2018-01702 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 10.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
729 

(11) 34266 
(21) 3-2018-01703 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 10.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
730 

(11) 34267 
(21) 3-2018-01704 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 10.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34268 
(21) 3-2018-01705 (28) 01 
(54) Cái dập ghim (51) 19-02 

(22) 10.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34269 
(21) 3-2018-01707 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-003246 16.02.2018 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Paritas SAKAWPRYPU (TH), Manit PHRAMMANO (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
733 

(11) 34270 
(21) 3-2018-01708 (28) 01 
(54) Tấm ốp phía trước xe máy (51) 12-16 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-003247 16.02.2018 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Paritas SAKAWPRYPU (TH), Manit PHRAMMANO (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34271 
(21) 3-2018-01709 (28) 01 
(54) Đèn tín hiệu phía trước xe 

máy 

(51) 26-06 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-003248 16.02.2018 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Paritas SAKAWPRYPU (TH), Manutsavee SAENGJAN  (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34272 
(21) 3-2018-01710 (28) 01 
(54) Cụm đèn phía sau xe máy (51) 26-06 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-003249 16.02.2018 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Wongsakorn WATTANAVEKIN (TH), Manutsavee SAENGJAN (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
739 

(11) 34273 
(21) 3-2018-01711 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
740 

(11) 34274 
(21) 3-2018-01712 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                           1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34275 
(21) 3-2018-01713 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34276 
(21) 3-2018-01714 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34277 
(21) 3-2018-01715 (28) 01 
(54) Quạt đứng (51) 23-04 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lầu 12, tòa nhà Lottery Tower, số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) LOUISA LYNN ONG LAY HONG (SG) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34278 
(21) 3-2018-01716 (28) 01 
(54) Quạt đứng (51) 23-04 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lầu 12, tòa nhà Lottery Tower, số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) LOUISA LYNN ONG LAY HONG (SG) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34279 
(21) 3-2018-01717 (28) 01 
(54) Quạt đứng (51) 23-04 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lầu 12, tòa nhà Lottery Tower, số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Louisa Lynn Ong Lay Hong (SG) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34280 
(21) 3-2018-01718 (28) 01 
(54) Quạt lửng (51) 23-04 

(22) 13.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lầu 12, tòa nhà Lottery Tower, số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Louisa Lynn Ong Lay Hong (SG) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34281 
(21) 3-2018-01723 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ NATURAL - HOLIC Việt Nam  

(VN) 
Số 6 ngách 22 ngõ 395 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(72) Cao Xuân Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                         1.1                                                                         1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34282 
(21) 3-2018-01724 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ NATURAL - HOLIC Việt Nam  

(VN) 
Số 6 ngách 22 ngõ 395 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(72) Cao Xuân Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(11) 34283 
(21) 3-2018-01729 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 004709616 15.02.2018 EM 
(71) FERRARI S.P.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA, Italy 
(72) Simone RESTA (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                              1.1                                          1.2                          1.3                       1.4 
 

   
 

                                                       1.5                              1.6                  1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
750 

(11) 34284 
(21) 3-2018-01730 (28) 01 
(54) ¤ tô đồ chơi (51) 21-01 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 004709624 15.02.2018 EM 
(71) FERRARI S.P.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA, Italy 
(72) Simone RESTA (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                               1.1                                          1.2                          1.3                       1.4 
 
 

   
 
  

                                                       1.5                               1.6                     1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
751 

(11) 34285 
(21) 3-2018-01732 (28) 01 
(54) Tay cầm của dụng cụ cắt (51) 08-05, 08-03 

(22) 14.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) GREEN GUARD INDUSTRY LTD.  (TW) 

1F., No.7, Jiuru Ln., Sec. 1, Zhongshan Rd., Wuri Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Kuang Pin Wang (TW) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

                
 
 

                         1.1                     1.2                  1.3                      1.4             1.5        1.6 
 

  
 

                                                         1.7                              1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
752 

(11) 34286 
(21) 3-2018-01737 (28) 01 
(54) Trục truyền động của máy 

gặt đập liên hợp 

(51) 15-03 

(22) 15.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 1802002644 29.06.2018 TH 
(71) SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.  (TH) 

No.101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung, Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand  

(72) Wuttinun Ruangjam (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 

                  1.1                       1.2                 1.3                    1.4                1.5                  1.6 
 

 

  
 

                                                                  1.7              1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
753 

(11) 34287 
(21) 3-2018-01738 (28) 01 
(54) Hàm cắt của máy thu 

hoạch đậu xanh 

(51) 15-03 

(22) 15.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 1802002642 29.06.2018 TH 
(71) SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.  (TH) 

No.101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung, Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand  

(72) Wuttinun Ruangjam (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

          
 

                            1.1                                                1.2                                   1.3 
 

           
 

                                     1.4                                  1.5                              1.6 
 

  
 

                                                       1.7                                    1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
754 

(11) 34288 
(21) 3-2018-01739 (28) 01 
(54) Máy gặt đập liên hợp (51) 15-03 

(22) 15.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 1802002643 29.06.2018 TH 
(71) SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.  (TH) 

No.101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung, Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand  

(72) Wuttinun Ruangjam (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

         
 
 

                               1.1                                       1.2                                     1.3 
 
 

        
 
 

                     1.4                                       1.5                                                       1.6 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
755 

    
 
 

                                                         1.7                                1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
756 

(11) 34289 
(21) 3-2018-01740 (28) 01 
(54) Lồng máy giặt (51) 15-05 

(22) 15.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) TOLKAR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  (TR) 

10036 Sok., No:6, I.A.O.S.B. Cigli, Izmir, TURKEY 
(72) Tolkar Hasan Karace (TR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                     1.1                                     1.2                             1.3                               1.4 
 

 

    
 
 

                              1.5                      1.6                        1.7                         1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
757 

(11) 34290 
(21) 3-2018-01741 (28) 01 
(54) Lồng máy giặt (51) 15-05 

(22) 15.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) TOLKAR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  (TR) 

10036 Sok., No:6, I.A.O.S.B. Cigli, Izmir, TURKEY 
(72) Tolkar Hasan Karace (TR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                        1.1                                   1.2                          1.3                            1.4 
 
 

    
 

                          1.5                             1.6                           1.7                          1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
758 

(11) 34291 
(21) 3-2018-01742 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 15.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm Hà Chi   (VN) 

Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Xuân Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                         1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
759 

(11) 34292 
(21) 3-2018-01743 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Liên Chi B&R  (VN) 

5 đường 2C, khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Thị Ngọc Hân (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                       1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
760 

(11) 34293 
(21) 3-2018-01746 (28) 01 
(54) Nồi (51) 07-02 

(22) 15.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) CHEN, HSIEN-CHEN  (TW) 

18F.-2, No. 21, Ln. 35, Sec. 2, Sanmin Rd., Banqiao Dist., New Taipei City, Taiwan 
(72) Chen, Hsien-Chen  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                            1.1                                               1.2                                       1.3 
 

    
 

                                1.4                                   1.5                                      1.6 
 

  
 

                                                        1.7                                 1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
761 

(11) 34294 
(21) 3-2018-01747 (28) 01 
(54) Mảnh ghép hình (51) 21-01 

(22) 15.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Nguyễn Trường Giang  (VN) 

21B/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trường Giang  (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

1.1 1.2 
 

 

            
 
 

                                           1.3                                   1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
762 

(11) 34295 
(21) 3-2018-01748 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01, 09-02 

(22) 16.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên Đa Phước Lâm  (VN) 

Số 6B/85, KP 12, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Bùi Văn Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                  1.1                                    1.2                                     1.3                            1.4 
 
 

  
 
 

                                                1.5                                              1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
763 

(11) 34296 
(21) 3-2018-01749 (28) 01 
(54) Bàn học điện tử (51) 06-03, 06-05 

(22) 16.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Mai Đình Độ  (VN) 

Xóm Hương, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 
(72) Mai Đình Độ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                             1.1                                        1.2                                        1.3 
 

   
 

                         1.4                                  1.5                                             1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
764 

(11) 34297 
(21) 3-2018-01754 (28) 01 
(54) Tay vặn van bướm (51) 23-01 

(22) 16.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-003224 16.02.2018 JP 
(71) ASAHI YUKIZAI CORPORATION  (JP) 

2-5955 Nakanose-cho, Nobeoka-shi, Miyazaki, 882-8688 Japan 
(72) Takashi Nasu (JP), Nobuyuki Matsukuma (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  

    
 

                        1.1                                            1.2                                             1.3 
 
 

 

     
 

              1.4                 1.5                                1.6                                             1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
765 

(11) 34298 
(21) 3-2018-01755 (28) 01 
(54) Thân van bướm (51) 23-01 

(22) 16.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-003228 16.02.2018 JP 
(71) ASAHI YUKIZAI CORPORATION  (JP) 

2-5955 Nakanose-cho, Nobeoka-shi, Miyazaki, 882-8688 Japan 
(72) Takashi Nasu  (JP), Nobuyuki Matsukuma (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                 1.1                                1.2                                    1.3                        1.4            1.5 
 
 
 

 

   
 

                                1.6                                     1.7                                      1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
766 

(11) 34299 
(21) 3-2018-01757 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 16.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Nguyễn Thế Toàn  (VN) 

P123011, khu đô thị Timescity park hill, số 25, ngõ 13 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thế Toàn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                      1.1                                                  1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
767 

(11) 34300 
(21) 3-2018-01760 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 16.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Thái Giang Việt Nam  (VN) 

Số 11, ngõ 55, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Hường  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                  1.1                                                                       1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
768 

(11) 34301 
(21) 3-2018-01766 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần nhà máy thiết bị y học và vật liệu sinh học  

(VN) 
I-4B-2.1, đường N3, khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cao Thị Vân Điểm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                       1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
769 

(11) 34302 
(21) 3-2018-01767 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần nhà máy thiết bị y học và vật liệu sinh học  

(VN) 
I-4B-2.1, đường N3, khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cao Thị Vân Điểm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                          1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
770 

(11) 34303 
(21) 3-2018-01768 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần nhà máy thiết bị y học và vật liệu sinh học  

(VN) 
I-4B-2.1, đường N3, khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cao Thị Vân Điểm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                      1.1                                                   1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
771 

(11) 34304 
(21) 3-2018-01769 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần nhà máy thiết bị y học và vật liệu sinh học  

(VN) 
I-4B-2.1, đường N3, khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cao Thị Vân Điểm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                  1.1                                                       1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
772 

(11) 34305 
(21) 3-2018-01770 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần nhà máy thiết bị y học và vật liệu sinh học  

(VN) 
I-4B-2.1, đường N3, khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cao Thị Vân Điểm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                           1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
773 

(11) 34306 
(21) 3-2018-01772 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                          1.1                             1.2                            1.3                            1.4 
 

 

  
 
 

                                                            1.5                           1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
774 

(11) 34307 
(21) 3-2018-01774 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                            1.1                         1.2                            1.3                                1.4 
 

  
 

                                                           1.5                            1.6 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
775 

(11) 34308 
(21) 3-2018-01775 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                               1.1                                            1.2                                      1.3 
 

  
 
 

                                                   1.4                                            1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
776 

(11) 34309 
(21) 3-2018-01778 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần LIWAYWAY Việt Nam  (VN) 

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Robert Tan Li (PH) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                          1.1                                                         1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
777 

(11) 34310 
(21) 3-2018-01779 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                            1.1                            1.2                          1.3                            1.4 
 
 

  
 
 

                                                           1.5                             1.6 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
778 

(11) 34311 
(21) 3-2018-01780 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                          1.1                           1.2                             1.3                              1.4 
 

  
 

                                                          1.5                              1.6



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
779 

(11) 34312 
(21) 3-2018-01783 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An  (VN) 

Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Hạnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 34313 
(21) 3-2018-01784 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh  (VN) 

Lô C02, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(72) Hà Thị Lệ Hằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(21) 3-2018-01785 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh  (VN) 

Lô C02, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(72) Hà Thị Lệ Hằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(21) 3-2018-01786 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh  (VN) 

Lô C02, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(72) Hà Thị Lệ Hằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 34316 
(21) 3-2018-01787 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh  (VN) 

Lô C02, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(72) Hà Thị Lệ Hằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 34317 
(21) 3-2018-01788 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh  (VN) 

Lô C02, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(72) Hà Thị Lệ Hằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 34318 
(21) 3-2018-01789 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh  (VN) 

Lô C02, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(72) Hà Thị Lệ Hằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 34319 
(21) 3-2018-01790 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 

(22) 17.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh  (VN) 

Lô C02, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(72) Hà Thị Lệ Hằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 34320 
(21) 3-2018-01791 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Ngô Thị Hồng Thắm  (VN) 

Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Ngô Thị Hồng Thắm  (VN) 
(55)  
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(11) 34321 
(21) 3-2018-01792 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Thanh Xuân  (VN) 

Thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Kim Luyến (VN) 
(55)  
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(21) 3-2018-01793 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH Thanh Xuân  (VN) 

Thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Kim Luyến (VN) 
(55)  
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(21) 3-2018-01795 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 20.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) BINGGRAE CO., LTD.  (KR) 

45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(72) Young Joo Jung (KR), Hye Jin Park (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(21) 3-2018-01796 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 20.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) BINGGRAE CO., LTD.  (KR) 

45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(72) Young Joo Jung (KR), Hye Jin Park (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 34325 
(21) 3-2018-01798 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 21.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần dược thiết bị y tế GREEN PEACE Việt Nam  (VN) 

Số 584 Trần Hưng Đạo, tổ 7B, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
(72) Đỗ Tiến Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 34326 
(21) 3-2018-01811 (28) 01 
(54) Thiết bị trưng bày (51) 20-02 

(22) 28.03.2017 (43) 26.11.2018 
(30) 003397884-0004 28.09.2016 EM 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuch©tel, Switzerland 
(72) Frederic Bestard (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 34327 
(21) 3-2018-01812 (28) 01 
(54) Bao bì phân bón (51) 09-05 

(22) 24.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH phân bón VINA SYNTAX  (VN) 

Lô B222A, đường số 7, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
(72) Trương Phương Quân (VN) 
(55)  
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(11) 34328 
(21) 3-2018-01819 (28) 01 
(54) Cánh gió phía dưới trước xe 

« tô 

(51) 12-16 

(22) 27.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-004408 02.03.2018 JP 
(71) ASIAN HONDA MOTOR CO., LTD.  (TH) 

14 Sarasin Building, Surasak Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
(72) Chavakorn JIRAPIRIYALERT (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 34329 
(21) 3-2018-01820 (28) 01 
(54) Cánh gió phía sau xe ô tô (51) 12-16 

(22) 27.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-004410 02.03.2018 JP 
(71) ASIAN HONDA MOTOR CO., LTD.  (TH) 

14 Sarasin Building, Surasak Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
(72) Chavakorn JIRAPIRIYALERT (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 34330 
(21) 3-2018-01830 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 

(22) 28.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 2018-004096 28.02.2018 JP 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Masashi USAMI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 34331 
(21) 3-2018-01835 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 29.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Nguyễn Hữu Tài  (VN) 

170/7 Mặc Vân, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hữu Tài  (VN) 
(55)  
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(11) 34332 
(21) 3-2018-01853 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 29.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Hợp tác xã nông nghiệp Tích Khánh  (VN) 

Tổ 2, ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Nguyễn Văn Suối (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 34333 
(21) 3-2018-01856 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 29.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Ba Khánh  (VN) 

Số 24D, ấp Tân Quới Tây, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Trương Nhựt Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 34334 
(21) 3-2018-01857 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 29.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Ba Khánh  (VN) 

Số 24D, ấp Tân Quới Tây, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Trương Nhựt Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 34335 
(21) 3-2018-01862 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 31.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Nguyễn Văn Phượng  (VN) 

24 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Nguyễn Văn Phượng (VN) 
(55)  
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(11) 34336 
(21) 3-2018-01864 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 31.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần NOSAFOOD  (VN) 

E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) HO JOONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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.0(11) 34337 
(21) 3-2018-01865 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 31.08.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần NOSAFOOD  (VN) 

E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) HO JOONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 34338 
(21) 3-2018-01866 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 31.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 29/645,396 25.04.2018 US 
(71) KEVIN MURPHY USA, INC.  (US) 

47 Discovery Suite 230 Irvine, California 92618, United States of America 
(72) Christian L. Jensen (DK), Madeleine Hakins (US), Kevin Murphy  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 34339 
(21) 3-2018-01870 (28) 01 
(54) Đế sạc (51) 13-02 

(22) 31.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 107301387 12.03.2018 TW 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) CHUANG, Ping-Huan (TW), TSAI, Yu-Jiun (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 34340 
(21) 3-2018-01872 (28) 01 
(54) Thiết bị chỉnh lưu điện (51) 13-02 

(22) 31.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 107301389 12.03.2018 TW 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) CHUANG, Ping-Huan (TW), TSAI, Yu-Jiun (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 34341 
(21) 3-2018-01873 (28) 01 
(54) Đế sạc (51) 13-02 

(22) 31.08.2018 (43) 26.11.2018 
(30) 107301386 12.03.2018 TW 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) CHUANG, Ping-Huan (TW), CHEN, Chia-Sheng  (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 34342 
(21) 3-2018-01874 (28) 01 
(54) Đế sạc (51) 13-02 
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(11) 34371 
(21) 3-2018-02003 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 21.09.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm Ngọc Thuỷ  (VN) 

101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Gia Phú  (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                            1.1                            1.2                           1.3 
 
 

    
 
 

                     1.4                            1.5                              1.6                                 1.7 
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(11) 34372 
(21) 3-2018-02016 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 25.09.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 34373 
(21) 3-2018-02017 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 25.09.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                                                    1.1            1.2         1.3        1.4 
 

  
 

                                                                   1.5          1.6 
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(11) 34374 
(21) 3-2018-02018 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 25.09.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 34375 
(21) 3-2018-02019 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 25.09.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

        
 

                                     1.1        1.2        1.3       1.4        1.5        1.6        1.7 
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(11) 34376 
(21) 3-2018-02020 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 25.09.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 

                                   1.1          1.2        1.3          1.4         1.5       1.6          1.7 
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(11) 34377 
(21) 3-2018-02051 (28) 01 
(54) Hộp bút (51) 19-06 

(22) 27.09.2018 (43) 26.11.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                            1.1                                                1.2                            1.3               1. 4 
 
 

    
 

                                                     1.5                                         1.6 
 

 
 

1.7 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
850 

Phần iV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2015-03141 (220) 04.02.2015 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7; 25.5.5; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Quốc Bảo  (VN) 
32/34 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2016-34235 (220) 31.10.2016 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nhung  (VN) 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu lao động; giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cung ứng và 

quản lý nguồn lao động; tư vấn quản lý quản trị doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-34236 (220) 31.10.2016 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nhung  (VN) 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tham gia các hoạt động đầu tư kỹ thuật hoặc đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2016-34237 (220) 31.10.2016 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nhung  (VN) 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ thủ tục visa; dịch vụ làm bộ chiếu; hướng dẫn du lịch.  
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(210) 4-2016-34238 (220) 31.10.2016 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nhung  (VN) 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, tư vấn du học.  
 

 
(210) 4-2016-34239 (220) 31.10.2016 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nhung  (VN) 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật.  
 

 
(210) 4-2017-02217 (220) 07.02.2017 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Minh Anh  (VN) 
Lô 69 D3 B4, khu biệt thự Vườn Đào, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; ngân hàng; bất động sản (môi giới, quản lý, cho thuê).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ vận chuyển hành 

khách; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển và giao nhận sản 

phẩm, hàng hóa.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 

xuất bản sách; công viên vui chơi, giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 

quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
852 

(210) 4-2017-18178 (220) 19.06.2017 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.5; 5.9.12; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng, xanh dương, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất rau an 
toàn Bình Thạnh  (VN) 
Xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh 
An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Cải bắp tươi; rau màu các loại (rau tươi). 

 

 
(210) 4-2017-35845 (220) 01.11.2017 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/432,201 01.05.2017 US 

(731) ACT, INC.   (US) 
500 Act Drive, Iowa City, Iowa 52243, 
United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin liên quan đến phương pháp học và phương pháp đánh giá 

cho sinh viên, người lao động được hướng nghiệp và người sử dụng lao động sử dụng để 
đạt được thành công trong sự nghiệp và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp thông 
qua trang web (nhằm mục đích giúp đỡ hoạt động của một doanh nghiệp). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ nghiên cứu về giáo dục, cụ thể là nghiên cứu tích hợp trong các lĩnh 
vực trắc nghiệm học tâm lý bằng tính toán, trí tuệ nhân tạo, đánh giá tính mới, phân tích 
theo nhiều phương thức, và kinh nghiệm về học thuật; cung cấp thành quả nghiên cứu và 
thông tin nghiên cứu trong lĩnh vực trắc nghiệm học tâm lý bằng tính toán, trí tuệ nhân 
tạo, đánh giá tính mới, phân tích theo nhiều phương thức, và kinh nghiệm về học thuật sử 
dụng trong lĩnh vực giáo dục thông qua trang web; cung cấp xuất bản phẩm kỹ thuật số 
liên quan đến nghiên cứu tích hợp trong lĩnh vực trắc nghiệm học tâm lý bằng tính toán, 
trí tuệ nhân tạo, đánh giá tính mới, phân tích theo nhiều phương thức, và kinh nghiệm về 
học thuật sử dụng trong lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.  

 

 
(210) 4-2017-38054 (220) 16.11.2017 

  (441) 26.11.2018 
(731) P.S. MITSUBISHI CONSTRUCTION 

CO., LTD  (JP) 
2-5-24, Harumi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; giám sát việc xây 

dựng công trình; xây dựng bến cảng, bến tàu. 
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(210) 4-2017-38100 (220) 01.10.2014 

(641) 4-2014-23522 (441) 26.11.2018 
  
(591) Nâu đất, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế-xây 
dựng và thương mại Song Gia 
Phó  (VN) 
176 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ xây lát.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-39371 (220) 27.11.2017 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.10; 26.1.1; 2.9.8 
(591) Trắng, đen, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trung tâm nha khoa kỹ 
thuật Cao Sài Gòn - BT  (VN) 
Số 147B đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; trám răng; điều trị tủy răng; phục hình răng cố định và răng 

tháo ráp; chụp hình răng; cắm ghép răng.  
 

 
(210) 4-2017-40483 (220) 05.12.2017 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)  Nhóm 09: Thiết bị điều khiển tự động trong nhà; thiết bị liên lạc không dây dùng để 

truyền giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; thiết bị truyền và nhận giọng nói và dữ liệu; thiết 
bị thông tin điều khiển bằng giọng nói độc lập; thiết bị hỗ trợ cá nhân được điều khiển 
bằng giọng nói độc lập tích hợp các dịch vụ được cung cấp qua ứng dụng; loa điều khiển 
bằng giọng nói; các thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, đo vẽ, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
quang học, cân, đo lường, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ; thiết bị giảng dạy; dụng 
cụ để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; 
máy vi tính; các thiết bị và dụng cụ để dẫn, chuyển mạch, chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh 
hoặc kiểm soát điện; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa compact, dvd và các phương 
tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ chế cho thiết bị vận hành bằng tiền xu; phần mềm máy vi 
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tính; thiết bị điện tử cầm tay để nhận, truyền và đọc văn bản, hình ảnh và âm thanh thông 
qua truy cập mạng internet không dây; thiết bị điều khiển từ xa cho thiết bị ghi; thiết bị 
điều khiển từ xa; bộ điều khiển không dây để theo dõi và thiết bị điều khiển từ xa các 
chức năng và tình trạng của các thiết bị hoặc hệ thống điện, điện tử và cơ khí; màn hình 
chạm của máy vi tính; máy phát âm thanh số; thiết bị ghi âm thanh; máy phát video số; 
thiết bị cầm tay để ghi, truyền và tái tạo bản nhạc, hình ảnh và video; dụng cụ hướng dẫn 
và giảng dạy điện tử; máy quay phim; máy quay phim kỹ thuật số; phần mềm để chuyển 
tiếp/chuyển hướng các tin nhắn; phần mềm và phần cứng máy tính để xử lý, tái tạo, đồng 
bộ hóa, ghi, sắp xếp, tải xuống, tải lên, truyền, truyền phát, nhận, chạy và trình chiếu các 
chương trình vô tuyến, phim ảnh, văn bản, hình ảnh, truyền thông kỹ thuật số, truyền 
thông đa phương tiện, âm thanh, video và các tệp dữ liệu; phần mềm máy tính để truy cập, 
giám sát, theo dõi, tìm kiếm, tiết kiệm và chia sẻ thông tin về các chủ đề quan tâm chung; 
phần mềm máy tính và các thiết bị ngoại vi cho chương trình truyền hình tương tác cá 
nhân; phần mềm máy tính và các thiết bị ngoại vi sử dụng để trình chiếu và thao tác 
phương tiện hình ảnh, hình ảnh đồ họa, văn bản, ảnh, minh họa, hoạt hình kỹ thuật số, 
đoạn ghi hình, cảnh quay phim và dữ liệu âm thanh, cho mạng xã hội; chương trình máy 
tính để truy cập, duyệt và tìm kiếm các cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần cứng và phần mềm 
máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại tích hợp với các mạng máy tính thông tin toàn 
cầu; phần mềm máy tính được sử dụng để điều khiển thiết bị hỗ trợ cá nhân và thông tin 
được điều khiển bằng giọng nói độc lập; phần mềm máy tính để kết nối với các dịch vụ 
đăng ký nội dung kỹ thuật số, cung cấp nền tìm kiếm cho phép người dùng yêu cầu và 
nhận nội dung truyền thông kỹ thuật số; phần mềm máy tính để tạo, tạo tác, phân phối, tải 
xuống, truyền, nhận, phát, định dạng, chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, chuyển đổi, 
hiển thị, lưu trữ và sắp xếp văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm 
nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tiệp tin, tài liệu, tác phẩm điện tử và nội dung đa 
phương tiện; phần mềm máy tính cho phép nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác 
phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu, tác phẩm 
điện tử có thể tải xuống được và truy cập vào một máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử dân 
dụng cầm tay khác, phần mềm máy tính để truyền, chia sẻ, nhận, tải xuống, truyền phát 
trực tiếp, hiển thị và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, 
tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu, tác phẩm điện tử thông 
qua thiết bị điện tử cầm tay và máy vi tính và mạng máy tính và thông tin truyền thông 
toàn cầu; thiết bị loa nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; micrô; phần mềm nhận dạng 
nhân vật; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm tin nhắn và thư điện tử; phần mềm 
máy tính để định dạng và chuyển đổi nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm 
thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu, tác phẩm điện tử 
thành định dạng tương thích với máy vi tính và các thiết bị điện tử cầm tay; phần mềm 
máy tính cho việc quản lý thông tin cá nhân và cho việc truy cập, duyệt và tìm các nội 
dung âm thanh và truyền thông đa phương tiện, trò chơi và ứng dụng phần mềm; phần 
mềm ra lệnh và nhận dạng giọng nói, phần mềm chuyển đổi giọng nói thành dạng văn bản 
và ứng dụng phần mềm kích hoạt bằng giọng nói; phần mềm có thể tải xuống được dưới 
dạng ứng dụng di động cho máy tính hoặc các thiết bị thiết bị điện tử dân dụng cầm tay 
khác; phần mềm máy tính trong lĩnh vực truyền và hiển thị văn bản, hình ảnh và âm 
thanh. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị cụ thể là xúc tiến hàng hóa và dịch vụ 
của người khác; dịch vụ thực hiện đơn hàng, cụ thể là, dịch vụ liên quan đến nhận và xử lý 
đơn hàng; cung cấp thông tin sản phẩm cho mục đích hỗ trợ lựa chọn hàng tiêu dùng nói 
chung để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; cung cấp các dịch vụ tối ưu hóa công cụ 
tìm kiếm; dịch vụ so sánh mua sắm cụ thể là xúc tiến sản phẩm và dịch vụ cho người 
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khác; quản lý tệp tin và cơ sở dữ liệu được máy tính hóa; cung cấp thông tin sản phẩm tiêu 
dùng cho mục đích lựa chọn hàng hóa tiêu dùng nói chung để đáp ứng nhu cầu và đặc 
điểm cá nhân của người tiêu dùng; thông tin và tư vấn thương mại cho người tiêu dùng, cụ 
thể là, cung cấp các cơ hội cho người sử dụng mạng internet để đăng xếp hạng, đánh giá 
và khuyến nghị cho một loạt các sản phẩm tiêu dùng; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến 
liên quan đến sách, tủ lạnh, máy giặt cho mục đích gia dụng, điện thoại di động, máy tính 
xách tay, máy chơi trò chơi và các thiết bị, thiết bị trò chơi video, các thiết bị viễn thông 
di động, các sản phẩm thịt được chế biến sẵn, các sản phẩm rau được chế biến sẵn, các 
sản phẩm chế biến sẵn trên cơ sở ngũ cốc, các sản phẩm bơ sữa được chế biến sẵn, thức ăn 
trên cơ sở cá, rượu vang, bia, đồ uống có cồn (trừ bia) và đồ uống không có cồn, các sản 
phẩm nhà bếp, máy làm sạch chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, chổi, chế phẩm làm 
sạch dùng cho mục đích gia dụng, dụng cụ nhà bếp (không chạy bằng điện), nồi nấu, 
chảo, dụng cụ nhà bếp, máy xay chạy điện dùng cho nhà bếp, khăn dệt dùng cho nhà bếp, 
nội thất phòng ngủ, đồ dùng cho giường (trừ đồ vải), bàn chải tắm, bọt biển để tắm, khăn 
tắm (trừ quần áo), dép đi trong nhà tắm, thảm nhà tắm, đồ chơi thả bồn tắm, quần áo, mỹ 
phẩm, xà phòng cho vệ sinh cá nhân, quần áo cho vật nuôi, đồ chơi cho vật nuôi, thức ăn 
cho vật nuôi, vật dụng thể dục và thể thao (ngoại trừ chơi gôn/leo núi), bao gồm bóng chơi 
trò chơi, găng tay chơi trò chơi, gậy chơi trò chơi, tạ đòn, thiết bị tập thể hình, dụng cụ thể 
dục (dây chun kéo), lều cắm trại, đèn đốt cắm trại, đồ chơi, đồ trang sức, hoa, đồ đi chân 
và đồ đội đầu; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; cung cấp 
danh bạ với các số điện thoại, địa chỉ kinh doanh, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ trang chủ 
mạng, địa chỉ và số điện thoại của người, các địa điểm và các tổ chức; thông tin và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn đồ điện tử, các sản phẩm đa phương tiện và hàng 
gia dụng và hàng tiêu dùng khác thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ mua sắm cho 
người khác; đặt hàng quần áo cho người khác. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông cụ thể là, truyền dẫn điện tử các tệp tin 
âm thanh, hình ảnh và nội dung đa phương tiện có thể tải xuống được và đã được truyền 
phát thông qua mạng máy vi tính và các mạng truyền thông khác; truyền dẫn điện tử tin 
nhắn, giọng nói, dữ liệu và hình ảnh thông qua một mạng truyền thông toàn cầu; truyền 
thông điện tử; truyền dẫn điện tử thông tin và dữ liệu; truyền dẫn điện tử giọng nói, dữ 
liệu và hình ảnh thông qua một mạng truyền thông toàn cầu; chuyển tin nhắn bằng truyền 
dẫn điện tử; cung cấp truy cập tới các diễn đàn thảo luận; cung cấp bảng thông tin điện tử 
trực tuyến cho việc truyền tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính trong lĩnh lực 
thông tin hàng hóa tiêu dùng; thu phát âm thanh của lời nói; thu phát âm thanh và truyền 
phát các phương tiện số mang tính giáo dục và giải trí; dịch vụ truyền thông băng thông 
rộng không dây; cung cấp đường truy cập tới cơ sở dữ liệu tương tác để truyền tải tin nhắn 
giữa những người sử dụng máy tính và người đăng ký quan tâm đến sách, phim, phim điện 
ảnh, trò chơi, đồ chơi, đồ thể thao, đồ điện tử, các sản phẩm đa phương tiện, và các hàng 
hóa gia dụng và tiêu dùng khác; cung cấp đường truy cập tới danh bạ, cơ sở dữ liệu trực 
tuyến, các sự kiện hiện hành, các trang web và các blog, và các tài liệu tham khảo trực 
tuyến; cung cấp cổng thông tin trực tuyến và một trang web gồm nội dung mang tính giáo 
dục và giải trí, cụ thể là phim, chương trình truyền hình, các tác phẩm nghe nhìn, âm 
nhạc, tác phẩm âm thanh, sách, tác phẩm sân khấu, tác phẩm văn học, các sự kiện thể 
thao, hoạt động giải trí, hoạt động thư giãn dưới dạng các sở thích, giải đấu, nghệ thuật, 
khiêu vũ, nhạc kịch, văn hóa, thể thao và các triển lãm sự kiện hiện hành, hướng dẫn thể 
thao, câu lạc bộ, chương trình phát thanh, hài kịch, kịch, các cuộc thi, các tác phẩm nghệ 
thuật thị giác, trò chơi, đánh bạc, lễ hội, bảo tàng, công viên, các sự kiện văn hóa, hòa 
nhạc, chế bản điện tử, hoạt hình, các sự kiện hiện hành, buổi trình diễn thời trang, bài 
thuyết trình đa phương tiện và các câu đố giáo dục tương tác; truyền dẫn các tệp tin dạng 
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âm thanh, hình ảnh qua mạng internet (podcasts, webcasts); dịch vụ nhắn tin số không 
dây các ký tự và chữ số; cung cấp một mạng trục tuyến cho phép người dùng truy cập, và 
chia sẻ các nội dung, văn bản, các tác phẩm hình, các tác phẩm âm thanh, các tác phẩm 
nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tập tin, tài liệu và tác phẩm điện tử; cung cấp cho 
người dùng đường truy cập viễn thông tới mạng lưới truyền thông điện tử với các công cụ 
nhận dạng, định vị, nhóm, phân phối và quản lý dữ liệu và đường dẫn đến các máy tính 
chủ của bên thứ ba, bộ vi xử lý máy tính và người dùng máy tính; cung cấp danh bạ với số 
điện thoại, địa chỉ kinh doanh, địa chỉ thư điện tử, các địa chỉ trang chủ mạng, địa chỉ và 
số điện thoại của người, các địa điểm và các tổ chức; cung cấp đường truy cập cho thiết bị 
phụ trợ hoặc thiết bị điện tử dưới dạng cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông để truyền hình 
ảnh, tin nhắn, các tác phẩm âm thanh, hình ảnh, nghe nhìn và đa phương tiện giữa các 
thiết bị đọc điện tử, điện thoại di động, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay, 
thiết bị số cầm tay, máy tính bảng hoặc máy vi tính; truyền phát trực tiếp các tài liệu âm 
thanh, hình ảnh và nghe nhìn thông qua mạng internet hoặc các máy tính khác hoặc mạng 
truyền thông; cung cấp các phòng trò chuyện trực tuyến, diễn đàn trên internet và các 
cộng đồng trực tuyến để truyền dẫn ảnh, video, văn bản, dữ liệu, hình ảnh và các tác phẩm 
điện tử khác; cung cấp thông tin, dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan tới các dịch vụ nêu 
trên. 

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin liên quan đến giải trí; xuất bản ấn phẩm định kỳ; cung cấp 
ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); xuất bản sách, tạp chí điện tử; xuất 
bản tài liệu trên phương tiện dữ liệu từ tính hoặc quang học (không bao gồm tài liệu 
quảng cáo); xuất bản âm nhạc trực tuyến; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí trực 
tuyến; cung cấp các tệp tin (file) nhạc được ghi sẵn, không tải xuống được và các tệp tin 
(file) dạng âm thanh/hình ảnh trên mạng internet; cung cấp các tệp tin (file) nhạc được ghi 
sẵn, không tải xuống được và các tệp tin (file) dạng âm thanh/hình ảnh trên mạng internet; 
cung cấp thông tin, tin tức và bình luận mang tính giáo dục và giải trí trong lĩnh vực các 
sự kiện hiện hành, giải trí, sự kiện văn hoá, tin tức, thể thao, giải trí, kinh doanh và tài 
chính, chính trị và chính phủ, sức khỏe và thể dục thể thao, thời tiết, khoa học và công 
nghệ, du lịch, nghệ thuật và văn học, phong cách sống và sự phát triển cá nhân, phương 
tiện giao thông đường bộ và phương tiện di chuyển, giáo dục và phát triển trẻ em, bất 
động sản, thời trang và thiết kế, công thức nấu nướng, thành phần các món ăn và cách nấu 
ăn, trang trí nhà cửa, âm nhạc và điện ảnh, lịch sử, y khoa, luật và cung cấp các thông tin 
mang tính giáo dục và giải trí về quyền lợi của khách hàng; cung cấp tin tức, thông tin 
trong lĩnh vực giải trí liên quan đến thông tin, cuộc thi, văn bản, âm thanh, các ấn phẩm, 
tất cả liên quan đến giải trí; tư vấn trong lĩnh vực giải trí và ngành công nghiệp giải trí; 
cung cấp thông tin về giải trí, phim ảnh và chương trình truyền hình qua mạng xã hội; sắp 
xếp giải trí trên sóng vô tuyến và quảng cáo tương tác; dịch vụ thông tin giải trí, cụ thể là: 
cung cấp cơ hội trao đổi thông tin và thảo luận liên quan đến nhiều chủ đề thông qua các 
sự kiện trực tiếp và thông qua việc gửi thông tin qua thư, cung cấp thông tin, đánh giá và 
đề xuất cá nhân trong lĩnh vực giải trí thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung 
cấp thông tin và bình luận trong lĩnh vực giải trí hoặc giáo dục thông qua mạng máy tính 
toàn cầu, cụ thể là thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, sách, phim, phim điện ảnh, trò chơi, 
đồ chơi, hàng thể thao; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trình âm thanh trực 
tuyến ghi sẵn trong lĩnh vực âm nhạc, sách, phim, hình ảnh, trò chơi, đồ chơi, hàng thể 
thao; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các đánh giá, xếp hạng và khuyến nghị trực tuyến 
về âm nhạc, sách, phim, phim điện ảnh, trò chơi, đồ chơi, hàng thể thao; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là, cung cấp các phần của các tác phẩm âm thanh được ghi sẵn qua internet; xuất 
bản sách, tạp chí, tạp chí định kỳ, tác phẩm văn học, tác phẩm âm thanh và các tác phẩm 
nghe nhìn; cung cấp các tác phẩm âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn được ghi sẵn, không 
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tải xuống được qua các mạng không dây; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến và các câu 
chuyện tương tác trực tuyến; cung cấp thông tin, tin tức, bài viết và bình luận trong lĩnh 
vực giáo dục và các tổ chức giáo dục; dịch vụ giáo dục là các hướng dẫn về lớp học và dạy 
học trực tuyến từ xa về các chủ đề là các sự kiện hiện hành, giáo dục, lịch sử, ngôn ngữ, 
nghệ thuật tự do, toán, kinh doanh, khoa học, sở thích, công nghệ, văn hoá, thể thao, nghệ 
thuật, tâm lý và triết học; cung cấp các dịch vụ giáo dục tương tác dựa trên máy tính và sự 
hỗ trợ của máy tính về các chủ đề là các sự kiện hiện hành, giáo dục, lịch sử, ngôn ngữ, 
nghệ thuật tự do, văn học, toán học, kinh doanh, khoa học, sở thích, công nghệ, văn hoá, 
thể thao, nghệ thuật, tâm lý và triết học; dịch vụ mang tính giáo dục và giải trí dưới dạng 
cung cấp các tệp tin âm thanh/hình ảnh thông qua internet (podcasts, webcasts), và các 
chương trình trình chiếu liên tục về các tin tức và bình luận trong lĩnh vực âm nhạc, các 
tác phẩm âm thanh, sách, sân khấu, các tác phẩm văn học, các sự kiện thể thao, các hoạt 
động giải trí, các hoạt động vui chơi, các cuộc thi đấu, nghệ thuật, khiêu vũ, nhạc kịch, 
các buổi triển lãm, hướng dẫn các môn thể thao, các câu lạc bộ, phát thanh qua ra-đi-ô, 
hài kịch, các cuộc tranh luận, các tác phẩm hình ảnh, trò chơi, đánh bạc, lễ hội, viện bảo 
tàng, công viên, các sự kiện văn hóa, các buổi hòa nhạc, xuất bản, hoạt hình, các sự kiện 
hiện hành, thời trang, và các sản phẩm đa phương tiện có thể truy cập qua mạng Internet 
hoặc qua máy tính khác trên mạng truyền thông; sản xuất chương trình phát thanh qua ra-
đi-ô; giải trí qua vô tuyến; dịch vụ phòng thu ghi âm; cung cấp thông tin trực tuyến liên 
quan đến trò chơi máy tính và các cải tiến máy tính cho các trò chơi; cung cấp cơ sở dữ 
liệu giải trí trực tuyến có thể tìm kiếm được gồm các bản nhạc trực tuyến không tải xuống 
được và các văn bản số khác, các tập tin âm thanh có tính năng là sách, tạp chí, tin tức và 
thông tin; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 42: Cung cấp các công cụ tìm kiếm trên internet; các dịch vụ máy tính, cụ thể là 
lưu trữ từ xa các ứng dụng máy tính và hệ điều hành; lưu trữ các hệ điều hành và các ứng 
dụng máy tính thông qua mạng internet; lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
quản lý, trình chiếu và kiểm soát các ứng dụng đa phương tiện; thiết kế phần cứng, phần 
mềm và hệ thống máy tính; dịch vụ biên tập, cập nhật, bảo trì và hỗ trợ phần mềm và hệ 
thống máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến quản lý các ứng dụng đa phương tiện, 
trình chiếu và kiểm soát, nghiên cứu, quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý cơ sở vật chất và dịch 
vụ thuê ngoài; dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ một cơ sở dữ liệu trực tuyến cung cấp 
một loạt các thông tin hữu ích chung thông qua internet; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung 
cấp công cụ tìm kiếm để thu thập thông tin hữu ích chung; lưu trữ cơ sở dữ liệu tương tác 
để truyền tải tin nhắn giữa người dùng máy tính và người đăng ký/người thuê bao; lưu trữ 
một cơ sở dữ liệu tương tác để truyền tải thông điệp giữa người sử dụng máy tính và người 
đăng ký/người thuê bao liên quan đến sách, phim, phim điện ảnh, chương trình truyền 
hình, trò chơi, đồ chơi, hàng thể thao, đồ điện tử, các sản phẩm đa phương tiện và các sản 
phẩm tiêu dùng và gia dụng khác, các đánh giá về sản phẩm và thông tin mua sắm trên 
mạng internet; cung cấp phần mềm trình duyệt internet trực tuyến không tải xuống được; 
cung cấp phần mềm thiết bị truyền thông di động không tải xuống được để tăng cường 
khả năng truy cập đi động vào internet thông qua máy tính, máy tính di động và các thiết 
bị truyền thông di động, hỗ trợ kỹ thuật cụ thể là, xử lý sự cố phần cứng máy tính và các 
vấn đề về phần mềm, các sự cố về phần cứng và phần mềm thiết bị truyền thông di động 
và máy tính di động; tư vấn và thiết kế phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính cho người khác; tư vấn và thiết kế phần mềm và phần cứng thiết bị truyền 
thông di động và máy tính di động; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ các nội dung, ảnh chụp, 
văn bản, dữ liệu, hình ảnh, trang web và các tác phẩm điện tử khác của bên thứ ba và dịch 
vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ các nội dung, ảnh chụp, văn bản, dữ 
liệu, hình ảnh, trang web và các tác phẩm điện tử khác của bên thứ ba; cung cấp nền tảng 
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tìm kiếm cho phép người dùng yêu cầu và nhận, ảnh chụp, văn bản, dữ liệu, hình ảnh, tác 
phẩm điện tử, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn 
học và tài liệu; các dịch vụ lưu trữ tương tác cho phép người dùng công bố và chia sẻ trực 
tuyến ảnh chụp, văn bản, dữ liệu, hình ảnh của họ, bảo trì và cập nhật phần mềm liên quan 
đến an ninh máy tính, internet và mật khẩu và ngăn ngừa nguy cơ đối với máy tính, 
internet và mật khẩu; cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp một trang web có 
thông tin kỹ thuật liên quan đến phần mềm và phần cứng máy tính; tư vấn máy tính; 
chuyển dữ liệu dạng văn bản từ một định dạng máy tính sang một định dạng khác; lưu trữ 
nội dung số trên mạng máy tính toàn cầu, mạng không dây, và mạng truyền thông điện tử; 
cung cấp tạm thời sử dụng phần mềm máy tính không tải xuống được và các phương tiện 
trực tuyến cho phép người dùng truy cập và tải phần mềm máy tính; cung cấp việc sử 
dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được trực tuyến tạo ra các khuyến 
nghị tùy chỉnh đối với các ứng dụng phần mềm dựa trên sở thích người dùng; giám sát dữ 
liệu được máy tính hóa và các hệ thống và mạng máy tính nhằm mục đích an ninh; lưu 
trữ, mở rộng và duy trì cơ sở dữ liệu trực tuyến cho người khác; điện toán đám mây có 
phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; lưu trữ điện toán đám mây cho cơ sở dữ 
liệu điện tử; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có phần mềm để sử dụng trong quản lý 
cơ sở dữ liệu; nền tảng như một dịch vụ (PAAS) với nền tảng phần mềm máy tính để sử 
dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (SAAS) có phần 
mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) 
để truy cập, giám sát, theo dõi, tìm kiếm, tiết kiệm và chia sẻ thông tin về các chủ đề quan 
tâm chung; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) để quản lý thông tin cá nhân, và 
để truy cập, duyệt và tìm kiếm các cơ sở dữ liệu, nội dung âm thanh và đa phương tiện, trò 
chơi, ứng dụng phần mềm, thị trường ứng dụng phần mềm, danh sách và hướng dẫn 
chương trình, và video theo yêu cầu trực tuyến; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS) có phần mềm cho phần mềm nhận dạng và ra lệnh bằng giọng nói, phần mềm 
chuyển đổi giọng nói sang văn bản, ứng dụng phần mềm cho phép thoại, quản lý thông tin 
cá nhân, và cho truy cập, duyệt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu, âm thanh, video và nội dung đa 
phương tiện, trò chơi, ứng dụng phần mềm, thị trường ứng dụng phần mềm, danh sách và 
hướng dẫn chương trình, và video theo yêu cầu trực tuyến; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ (SaaS) cho phép các tệp âm thanh và đa phương tiện được tải về và truy cập trên 
máy tính hoặc thiết bị điện tử dân dụng xách tay khác; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SaaS) cho các thiết bị di động cho phép người dùng tìm kiếm nội dung của thiết bị để 
biết thông tin, địa chỉ liên hệ và các ứng dụng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS) để tạo lập chỉ mục thông tin, chỉ mục các trang web, và chỉ mục các nguồn thông 
tin khác; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho việc nhận diện và ra lệnh bằng 
giọng nói; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) để điều khiển loa âm thanh thông 
minh; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm dùng để kết nối với các 
dịch vụ đăng ký nội dung số; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) với phần mềm 
tạo, soạn, phân phối, tải, truyền, nhận, chơi, chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, hiển 
thị, lưu trữ và sắp xếp nội dung âm thanh và đa phương tiện; cung cấp nền tảng tìm kiếm 
cho phép người dùng yêu cầu và nhận nội dung phương tiện số, ứng dụng; cung cấp sử 
dụng tạm thời phần mềm và ứng dụng trực tuyến không tải xuống được để truy cập các 
tập tin video âm thanh truyền phát trực tiếp, các trò chơi, mạng xã hội, các tập tin văn bản 
và các tập tin đa phương tiện; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp các máy chủ cơ sở dữ 
liệu có dung lượng biến đổi cho người khác; cung cấp một trang web có phần mềm không 
tải xuống được để quản lý cơ sở dữ liệu; cung cấp các hệ điều hành và các ứng dụng máy 
tính được lưu trữ thông qua internet; cho thuê các phương tiện lưu trữ dữ liệu và điện toán 
với dung lượng biến đổi; cung cấp, phát triển và thiết kế phần mềm, không tải xuống 
được, có thể truy cập qua mạng máy tính toàn cầu, để quản lý các ứng dụng máy tính, 
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thiết kế, quản lý và giám sát các diễn đàn trực tuyến để thảo luận; tạo các trang web lưu 
trữ điện tử cho các dịch vụ trực tuyến và internet; lưu trữ dữ liệu, xây dựng và duy trì các 
trang web cho các bên thứ ba; quản lý các trang web cho người khác; cho thuê máy chủ 
web; dịch vụ lưu trữ, tạo và bảo trì trang web; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là 
cung cấp, lưu trữ, quản lý, phát triển và duy trì các ứng dụng phần mềm, trang web và cơ 
sở dữ liệu trong các lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, xếp hàng đặt 
hàng, thiết kế trang web, lưu trữ dữ liệu, điều chỉnh dung lượng điện toán dùng chung, 
dịch vụ nhắn tin và xếp hạng trang web dựa trên lưu lượng truy cập của người dùng; lưu 
trữ một trang web cung cấp cho người dùng khả năng đánh giá/xem lại các nội dung in, 
ảnh, hình ảnh, âm thanh khác nhau và thống nhất sử dụng một mẫu tùy chỉnh để cung cấp 
đầu vào, thích, không thích, chỉnh sửa, thay đổi, sửa đổi, đưa ra ý kiến, đề xuất và nhận 
xét và tham gia vào các mạng cộng đồng, kinh doanh, xã hội; dịch vụ máy tính, cụ thể là, 
tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho những người dùng đã đăng ký tham gia vào các cuộc 
thảo luận, nhận phản hồi từ những người tương tác với họ, tạo ra các cộng đồng ảo và 
tham gia vào mạng xã hội, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết 
kế và phát triển phần mềm trò chơi máy tính; cung cấp sử dụng tạm thời các công cụ phát 
triển phần mềm không tải xuống được trực tuyến để thiết kế và phát triển các trò chơi điện 
tử; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, xử lý sự cố của các vấn đề phần mềm trò chơi máy 
tính; cung cấp các ứng dụng phần mềm không tải xuống được; cung cấp việc sử dụng tạm 
thời phần mềm điện toán đám mây trực tuyến không tải xuống được để sử dụng trong lưu 
trữ dữ liệu điện tử; phát triển phần mềm máy tính trong lĩnh vực các ứng dụng di động; 
cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, lưu trữ, quản lý, phát triển và bảo trì các ứng dụng, 
phần mềm, và các trang web, trong các lĩnh vực hiệu suất cá nhân, truyền thông không 
dây và công nghệ di động; các dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và thiết kế liên 
quan đến các dịch vụ này; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; cung cấp thông 
tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tạo các chỉ mục thông tin, 
các trang/vị trí và các nguồn lực khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu và các mạng 
điện tử và truyền thông khác cho người khác; cung cấp một trang web có thông tin, âm 
thanh, ấn phẩm liên quan đến giải trí; cung cấp một trang web mạng xã hội cho các mục 
đích giải trí. 

 
Nhóm 45: Các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội và giới thiệu trên internet; cung cấp địa chỉ 
liên lạc và tạo thuận lợi cho việc giới thiệu nhằm mục đích tạo ra và phát triển các mối 
quan hệ cá nhân hiệu quả cho những người có nguyện vọng chung được gặp những người 
có cùng sở thích; dịch vụ mạng xã hội, quan hệ cá nhân và giới thiệu được cung cấp qua 
mạng internet hoặc mạng truyền thông hoặc máy tính khác; các dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến, cụ thể là, tạo điều kiện cho việc giới thiệu hoặc tương tác xã hội giữa các cá nhân; 
dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; 
các dịch vụ mạng xã hội trong lĩnh vực giải trí được cung cấp thông qua một trang web và 
mạng lưới truyền thông; dịch vụ hỗ trợ cá nhân; dịch vụ pháp lý; dịch vụ bảo vệ để bảo vệ 
tài sản và con người; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu có thể 
tìm kiếm trực tuyến trong lĩnh vực mạng xã hội; cung cấp các dịch vụ mạng xã hội cho 
mục đích bình luận, so sánh, hợp tác, tư vấn, cố vấn, thảo luận, nghiên cứu, chia sẻ thông 
tin, lập chỉ mục, định vị thông tin, và giải trí; cung cấp thông tin trong việc thuê trang 
phục, dịch vụ cho thuê trang phục; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được có nội 
dung là các tệp âm thanh, vi-đê-ô và nghe nhìn có sẵn thông qua mạng internet, mạng 
viễn thông và mạng viễn thông không dây trong lĩnh vực mạng xã hội trực tuyến. 
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(511)  Nhóm 09: Thiết bị điều khiển tự động trong nhà; thiết bị liên lạc không dây dùng để 

truyền giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; thiết bị truyền và nhận giọng nói và dữ liệu; thiết 
bị thông tin điều khiển bằng giọng nói độc lập; thiết bị hỗ trợ cá nhân được điều khiển 
bằng giọng nói độc lập tích hợp các dịch vụ được cung cấp qua ứng dụng; loa điều khiển 
bằng giọng nói; các thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, đo vẽ, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
quang học, cân, đo lường, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ; thiết bị giảng dạy; dụng 
cụ để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; 
máy vi tính; các thiết bị và dụng cụ để dẫn, chuyển mạch, chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh 
hoặc kiểm soát điện; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương 
tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ chế cho thiết bị vận hành bằng tiền xu; phần mềm máy vi 
tính; thiết bị điện tử cầm tay để nhận, truyền và đọc văn bản, hình ảnh và âm thanh thông 
qua truy cập mạng internet không dây; thiết bị điều khiển từ xa cho thiết bị ghi; thiết bị 
điều khiển từ xa; bộ điều khiển không dây để theo dõi và thiết bị điều khiển từ xa các 
chức năng và tình trạng của các thiết bị hoặc hệ thống điện, điện tử và cơ khí; màn hình 
chạm của máy vi tính; máy phát âm thanh số; thiết bị ghi âm thanh; máy phát video số; 
thiết bị cầm tay để ghi, truyền và tái tạo bản nhạc, hình ảnh và video; dụng cụ hướng dẫn 
và giảng dạy điện tử; máy quay phim; máy quay phim kỹ thuật số; phần mềm để chuyển 
tiếp/chuyển hướng các tin nhắn; phần mềm và phần cứng máy tính để xử lý, tái tạo, đồng 
bộ hóa, ghi, sắp xếp, tải xuống, tải lên, truyền, truyền phát, nhận, chạy và trình chiếu các 
chương trình vô tuyến, phim ảnh, văn bản, hình ảnh, truyền thông kỹ thuật số, truyền 
thông đa phương tiện, âm thanh, video và các tệp dữ liệu; phần mềm máy tính để truy cập, 
giám sát, theo dõi, tìm kiếm, tiết kiệm và chia sẻ thông tin về các chủ đề quan tâm chung; 
phần mềm máy tính và các thiết bị ngoại vi cho chương trình truyền hình tương tác cá 
nhân; phần mềm máy tính và các thiết bị ngoại vi sử dụng để trình chiếu và thao tác 
phương tiện hình ảnh, hình ảnh đồ họa, văn bản, ảnh, minh họa, hoạt hình kỹ thuật số, 
đoạn ghi hình, cảnh quay phim và dữ liệu âm thanh, cho mạng xã hội; chương trình máy 
tính để truy cập, duyệt và tìm kiếm các cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần cứng và phần mềm 
máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại tích hợp với các mạng máy tính thông tin toàn 
cầu; phần mềm máy tính được sử dụng để điều khiển thiết bị hỗ trợ cá nhân và thông tin 
được điều khiển bằng giọng nói độc lập; phần mềm máy tính để kết nối với các dịch vụ 
đăng ký nội dung kỹ thuật số, cung cấp nền tìm kiếm cho phép người dùng yêu cầu và 
nhận nội dung truyền thông kỹ thuật số; phần mềm máy tính để tạo, tạo tác, phân phối, tải 
xuống, truyền, nhận, phát, định dạng, chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, chuyển đổi, 
hiển thị, lưu trữ và sắp xếp văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm 
nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tiệp tin, tài liệu, tác phẩm điện tử và nội dung đa 
phương tiện; phần mềm máy tính cho phép nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác 
phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu, tác phẩm 
điện tử có thể tải xuống được và truy cập vào một máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử dân 
dụng cầm tay khác, phần mềm máy tính để truyền, chia sẻ, nhận, tải xuống, truyền phát 
trực tiếp, hiển thị và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, 
tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu, tác phẩm điện tử thông 
qua thiết bị điện tủ cầm tay và máy vi tính và mạng máy tính và thông tin truyền thông 
toàn cầu; thiết bị loa nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; micrô; phần mềm nhận dạng 
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nhân vật; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm tin nhắn và thư điện tử; phần mềm 
máy tính để định dạng và chuyển đổi nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm 
thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu, tác phẩm điện tử 
thành định dạng tương thích với máy vi tính và các thiết bị điện tử cầm tay; phần mềm 
máy tính cho việc quản lý thông tin cá nhân và cho việc truy cập, duyệt và tìm các nội 
dung âm thanh và truyền thông đa phương tiện, trò chơi và ứng dụng phần mềm; phần 
mềm ra lệnh và nhận dạng giọng nói, phần mềm chuyển đổi giọng nói thành dạng văn bản 
và ứng dụng phần mềm kích hoạt bằng giọng nói; phần mềm có thể tải xuống được dưới 
dạng ứng dụng di động cho máy tính hoặc các thiết bị thiết bị điện tử dân dụng cầm tay 
khác; phần mềm máy tính trong lĩnh vực truyền và hiển thị văn bản, hình ảnh và âm 
thanh. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị cụ thể là xúc tiến hàng hóa và dịch vụ 
của người khác; dịch vụ thực hiện đơn hàng, cụ thể là, dịch vụ liên quan đến nhận và xử lý 
đơn hàng; cung cấp thông tin sản phẩm cho mục đích hỗ trợ lựa chọn hàng tiêu dùng nói 
chung để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; cung cấp các dịch vụ tối ưu hóa công cụ 
tìm kiếm; dịch vụ so sánh mua sắm cụ thể là xúc tiến sản phẩm và dịch vụ cho người 
khác; quản lý tệp tin và cơ sở dữ liệu được máy tính hóa; cung cấp thông tin sản phẩm tiêu 
dùng cho mục đích lựa chọn hàng hóa tiêu dùng nói chung để đáp ứng nhu cầu và đặc 
điểm cá nhân của người tiêu dùng; thông tin và tư vấn thương mại cho người tiêu dùng, cụ 
thể là, cung cấp các cơ hội cho người sử dụng mạng internet để đăng xếp hạng, đánh giá 
và khuyến nghị cho một loạt các sản phẩm tiêu dùng; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến 
liên quan đến sách, tủ lạnh, máy giặt cho mục đích gia dụng, điện thoại di động, máy tính 
xách tay, máy chơi trò chơi và các thiết bị, thiết bị trò chơi video, các thiết bị viễn thông 
di động, các sản phẩm thịt được chế biến sẵn, các sản phẩm rau được chế biến sẵn, các 
sản phẩm chế biến sẵn trên cơ sở ngũ cốc, các sản phẩm bơ sữa được chế biến sẵn, thức ăn 
trên cơ sở cá, rượu vang, bia, đồ uống có cồn (trừ bia) và đồ uống không có cồn, các sản 
phẩm nhà bếp, máy làm sạch chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, chổi, chế phẩm làm 
sạch dùng cho mục đích gia dụng, dụng cụ nhà bếp (không chạy bằng điện), nồi nấu, 
chảo, dụng cụ nhà bếp, máy xay chạy điện dùng cho nhà bếp, khăn dệt dùng cho nhà bếp, 
nội thất phòng ngủ, đồ dùng cho giường (trừ đồ vải), bàn chải tắm, bọt biển để tắm, khăn 
tắm (trừ quần áo), dép đi trong nhà tắm, thảm nhà tắm, đồ chơi thả bồn tắm, quần áo, mỹ 
phẩm, xà phòng cho vệ sinh cá nhân, quần áo cho vật nuôi, đồ chơi cho vật nuôi, thức ăn 
cho vật nuôi, vật dụng thể dục và thể thao (ngoại trừ chơi gôn/leo núi), bao gồm bóng chơi 
trò chơi, găng tay chơi trò chơi, gậy chơi trò chơi, tạ đòn, thiết bị tập thể hình, dụng cụ thể 
dục (dây chun kéo), lều cắm trại, đèn đốt cắm trại, đồ chơi, đồ trang sức, hoa, đồ đi chân 
và đồ đội đầu; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; cung cấp 
danh bạ với các số điện thoại, địa chỉ kinh doanh, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ trang chủ 
mạng, địa chỉ và số điện thoại của người, các địa điểm và các tổ chức; thông tin và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn đồ điện tử, các sản phẩm đa phương tiện và hàng 
gia dụng và hàng tiêu dùng khác thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ mua sắm cho 
người khác, đặt hàng quần áo cho người khác. 

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin liên quan đến giải trí; xuất bản ấn phẩm định kỳ; cung cấp 
ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); xuất bản sách, tạp chí điện tử; xuất 
bản tài liệu trên phương tiện dữ liệu từ tính hoặc quang học (không bao gồm tài liệu 
quảng cáo); xuất bản âm nhạc trực tuyến; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí trực 
tuyến; cung cấp các tệp tin (file) nhạc được ghi sẵn, không tải xuống được và các tệp tin 
(file) dạng âm thanh/hình ảnh trên mạng internet; cung cấp các tệp tin (file) nhạc được ghi 
sẵn, không tải xuống được và các tệp tin (file) dạng âm thanh/hình ảnh trên mạng internet; 
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cung cấp thông tin, tin tức và bình luận mang tính giáo dục và giải trí trong lĩnh vực các 
sự kiện hiện hành, giải trí, sự kiện văn hoá, tin tức, thể thao, giải trí, kinh doanh và tài 
chính, chính trị và chính phủ, sức khỏe và thể dục thể thao, thời tiết, khoa học và công 
nghệ, du lịch, nghệ thuật và văn học, phong cách sống và sự phát triển cá nhân, phương 
tiện giao thông đường bộ và phương tiện di chuyển, giáo dục và phát triển trẻ em, bất 
động sản, thời trang và thiết kế, công thức nấu nướng, thành phần các món ăn và cách nấu 
ăn, trang trí nhà cửa, âm nhạc và điện ảnh, lịch sử, y khoa, luật và cung cấp các thông tin 
mang tính giáo dục và giải trí về quyền lợi của khách hàng; cung cấp tin tức, thông tin 
trong lĩnh vực giải trí liên quan đến thông tin, cuộc thi, văn bản, âm thanh, các ấn phẩm, 
tất cả liên quan đến giải trí; tư vấn trong lĩnh vực giải trí và ngành công nghiệp giải trí; 
cung cấp thông tin về giải trí, phim ảnh và chương trình truyền hình qua mạng xã hội; sắp 
xếp giải trí trên sóng vô tuyến và quảng cáo tương tác; dịch vụ thông tin giải trí, cụ thể là: 
cung cấp cơ hội trao đổi thông tin và thảo luận liên quan đến nhiều chủ đề thông qua các 
sự kiện trực tiếp và thông qua việc gửi thông tin qua thư, cung cấp thông tin, đánh giá và 
đề xuất cá nhân trong lĩnh vực giải trí thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung 
cấp thông tin và bình luận trong lĩnh vực giải trí hoặc giáo dục thông qua mạng máy tính 
toàn cầu, cụ thể là thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, sách, phim, phim điện ảnh, trò chơi, 
đồ chơi, hàng thể thao; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trình âm thanh trực 
tuyến ghi sẵn trong lĩnh vực âm nhạc, sách, phim, hình ảnh, trò chơi, đồ chơi, hàng thể 
thao; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các đánh giá, xếp hạng và khuyến nghị trực tuyến 
về âm nhạc, sách, phim, phim điện ảnh, trò chơi, đồ chơi, hàng thể thao; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là, cung cấp các phần của các tác phẩm âm thanh được ghi sẵn qua internet; xuất 
bản sách, tạp chí, tạp chí định kỳ, tác phẩm văn học, tác phẩm âm thanh và các tác phẩm 
nghe nhìn; cung cấp các tác phẩm âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn được ghi sẵn, không 
tải xuống được qua các mạng không dây; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến và các câu 
chuyện tương tác trực tuyến; cung cấp thông tin, tin tức, bài viết và bình luận trong lĩnh 
vực giáo dục và các tổ chức giáo dục; dịch vụ giáo dục là các hướng dẫn về lớp học và dạy 
học trực tuyến từ xa về các chủ đề là các sự kiện hiện hành, giáo dục, lịch sử, ngôn ngữ, 
nghệ thuật tự do, toán, kinh doanh, khoa học, sở thích, công nghệ, văn hoá, thể thao, nghệ 
thuật, tâm lý và triết học; cung cấp các dịch vụ giáo dục tương tác dựa trên máy tính và sự 
hỗ trợ của máy tính về các chủ đề là các sự kiện hiện hành, giáo dục, lịch sử, ngôn ngữ, 
nghệ thuật tự do, văn học, toán học, kinh doanh, khoa học, sở thích, công nghệ, văn hoá, 
thể thao, nghệ thuật, tâm lý và triết học; dịch vụ mang tính giáo dục và giải trí dưới dạng 
cung cấp các tệp tin âm thanh/hình ảnh thông qua internet (podcasts, webcasts), và các 
chương trình trình chiếu liên tục về các tin tức và bình luận trong lĩnh vực âm nhạc, các 
tác phẩm âm thanh, sách, sân khấu, các tác phẩm văn học, các sự kiện thể thao, các hoạt 
động giải trí, các hoạt động vui chơi, các cuộc thi đấu, nghệ thuật, khiêu vũ, nhạc kịch, 
các buổi triển lãm, hướng dẫn các môn thể thao, các câu lạc bộ, phát thanh qua ra-đi-ô, 
hài kịch, các cuộc tranh luận, các tác phẩm hình ảnh, trò chơi, đánh bạc, lễ hội, viện bảo 
tàng, công viên, các sự kiện văn hoá, các buổi hòa nhạc, xuất bản, hoạt hình, các sự kiện 
hiện hành, thời trang, và các sản phẩm đa phương tiện có thể truy cập qua mạng internet 
hoặc qua máy tính khác trên mạng truyền thông; sản xuất chương trình phát thanh qua ra-
đi-ô; giải trí qua vô tuyến; dịch vụ phòng thu ghi âm; cung cấp thông tin trực tuyến liên 
quan đến trò chơi máy tính và các cải tiến máy tính cho các trò chơi; cung cấp cơ sở dữ 
liệu giải trí trực tuyến có thể tìm kiếm được gồm các bản nhạc trực tuyến không tải xuống 
được và các văn bản số khác, các tập tin âm thanh có tính năng là sách, tạp chí, tin tức và 
thông tin; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 42: Cung cấp các công cụ tìm kiếm trên internet; các dịch vụ máy tính, cụ thể là 
lưu trữ từ xa các ứng dụng máy tính và hệ điều hành; lưu trữ các hệ điều hành và các ứng 
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dụng máy tính thông qua mạng internet; lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
quản lý, trình chiếu và kiểm soát các ứng dụng đa phương tiện; thiết kế phần cứng, phần 
mềm và hệ thống máy tính; dịch vụ biên tập, cập nhật, bảo trì và hỗ trợ phần mềm và hệ 
thống máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến quản lý các ứng dụng đa phương tiện, 
trình chiếu và kiểm soát, nghiên cứu, quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý cơ sở vật chất và dịch 
vụ thuê ngoài; dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ một cơ sở dữ liệu trực tuyến cung cấp 
một loạt các thông tin hữu ích chung thông qua internet; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung 
cấp công cụ tìm kiếm để thu thập thông tin hữu ích chung; lưu trữ cơ sở dữ liệu tương tác 
để truyền tải tin nhắn giữa người dùng máy tính và người đăng ký/người thuê bao; lưu trữ 
một cơ sở dữ liệu tương tác để truyền tải thông điệp giữa người sử dụng máy tính và người 
đăng ký/người thuê bao liên quan đến sách, phim, phim điện ảnh, chương trình truyền 
hình, trò chơi, đồ chơi, hàng thể thao, đồ điện tử, các sản phẩm đa phương tiện và các sản 
phẩm tiêu dùng và gia dụng khác, các đánh giá về sản phẩm và thông tin mua sắm trên 
mạng internet; cung cấp phần mềm trình duyệt internet trực tuyến không tải xuống được; 
cung cấp phần mềm thiết bị truyền thông di động không tải xuống được để tăng cường 
khả năng truy cập di động vào internet thông qua máy tính, máy tính di động và các thiết 
bị truyền thông di động, hỗ trợ kỹ thuật cụ thể là, xử lý sự cố phần cứng máy tính và các 
vấn đề về phần mềm, các sự cố về phần cứng và phần mềm thiết bị truyền thông di động 
và máy tính di động; tư vấn và thiết kế phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính cho người khác; tư vấn và thiết kế phần mềm và phần cứng thiết bị truyền 
thông di động và máy tính di động; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ các nội dung, ảnh chụp, 
văn bản, dữ liệu, hình ảnh, trang web và các tác phẩm điện tử khác của bên thứ ba và dịch 
vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ các nội dung, ảnh chụp, văn bản, dữ 
liệu, hình ảnh, trang web và các tác phẩm điện tử khác của bên thứ ba; cung cấp nền tảng 
tìm kiếm cho phép người dùng yêu cầu và nhận, ảnh chụp, văn bản, dữ liệu, hình ảnh, tác 
phẩm điện tử, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn 
học và tài liệu; các dịch vụ lưu trữ tương tác cho phép người dùng công bố và chia sẻ trực 
tuyến ảnh chụp, văn bản, dữ liệu, hình ảnh của họ, bảo trì và cập nhật phần mềm liên quan 
đến an ninh máy tính, internet và mật khẩu và ngăn ngừa nguy cơ đối với máy tính, 
internet và mật khẩu; cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp một trang web có 
thông tin kỹ thuật liên quan đến phần mềm và phần cứng máy tính; tư vấn máy tính; 
chuyển dữ liệu dạng văn bản từ một định dạng máy tính sang một định dạng khác; lưu trữ 
nội dung số trên mạng máy tính toàn cầu, mạng không dây, và mạng truyền thông điện tử; 
cung cấp tạm thời sử dụng phần mềm máy tính không tải xuống được và các phương tiện 
trực tuyến cho phép người dùng truy cập và tải phần mềm máy tính; cung cấp việc sử 
dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được trực tuyến tạo ra các khuyến 
nghị tùy chỉnh đối với các ứng dụng phần mềm dựa trên sở thích người dùng; giám sát dữ 
liệu được máy tính hóa và các hệ thống và mạng máy tính nhằm mục đích an ninh; lưu 
trữ, mở rộng và duy trì cơ sở dữ liệu trực tuyến cho người khác; điện toán đám mây có 
phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; lưu trữ điện toán đám mây cho cơ sở dữ 
liệu điện tử; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có phần mềm để sử dụng trong quản lý 
cơ sở dữ liệu; nền tảng như một dịch vụ (PAAS) với nền tảng phần mềm máy tính để sử 
dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (SAAS) có phần 
mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) 
để truy cập, giám sát, theo dõi, tìm kiếm, tiết kiệm và chia sẻ thông tin về các chủ đề quan 
tâm chung; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) để quản lý thông tin cá nhân, và 
để truy cập, duyệt và tìm kiếm các cơ sở dữ liệu, nội dung âm thanh và đa phương tiện, trò 
chơi, ứng dụng phần mềm, thị trường ứng dụng phần mềm, danh sách và hướng dẫn 
chương trình, và video theo yêu cầu trực tuyến; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS) có phần mềm cho phần mềm nhận dạng và ra lệnh bằng giọng nói, phần mềm 
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chuyển đổi giọng nói sang văn bản, ứng dụng phần mềm cho phép thoại, quản lý thông tin 
cá nhân, và cho truy cập, duyệt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu, âm thanh, video và nội dung đa 
phương tiện, trò chơi, ứng dụng phần mềm, thị trường ứng dụng phần mềm, danh sách và 
hướng dẫn chương trình, và video theo yêu cầu trực tuyến; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ (SaaS) cho phép các tệp âm thanh và đa phương tiện được tải về và truy cập trên 
máy tính hoặc thiết bị điện tử dân dụng xách tay khác; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SaaS) cho các thiết bị di động cho phép người dùng tìm kiếm nội dung của thiết bị để 
biết thông tin, địa chỉ liên hệ và các ứng dụng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS) để tạo lập chỉ mục thông tin, chỉ mục các trang web, và chỉ mục các nguồn thông 
tin khác; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho việc nhận diện và ra lệnh bằng 
giọng nói; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) để điều khiển loa âm thanh thông 
minh; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm dùng để kết nối với các 
dịch vụ đăng ký nội dung số; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) với phần mềm 
tạo, soạn, phân phối, tải, truyền, nhận, chơi, chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, hiển 
thị, lưu trữ và sắp xếp nội dung âm thanh và đa phương tiện; cung cấp nền tảng tìm kiếm 
cho phép người dùng yêu cầu và nhận nội dung phương tiện số, ứng dụng; cung cấp sử 
dụng tạm thời phần mềm và ứng dụng trực tuyến không tải xuống được để truy cập các 
tập tin video âm thanh truyền phát trực tiếp, các trò chơi, mạng xã hội, các tập tin văn bản 
và các tập tin đa phương tiện; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp các máy chủ cơ sở dữ 
liệu có dung lượng biến đổi cho người khác; cung cấp một trang web có phần mềm không 
tải xuống được để quản lý cơ sở dữ liệu; cung cấp các hệ điều hành và các ứng dụng máy 
tính được lưu trữ thông qua internet; cho thuê các phương tiện lưu trữ dữ liệu và điện toán 
với dung lượng biến đổi; cung cấp, phát triển và thiết kế phần mềm, không tải xuống 
được, có thể truy cập qua mạng máy tính toàn cầu, để quản lý các ứng dụng máy tính, 
thiết kế, quản lý và giám sát các diễn đàn trực tuyến để thảo luận; tạo các trang web lưu 
trữ điện tử cho các dịch vụ trực tuyến và internet; lưu trữ dữ liệu, xây dựng và duy trì các 
trang web cho các bên thứ ba; quản lý các trang web cho người khác; cho thuê máy chủ 
web; dịch vụ lưu trữ, tạo và bảo trì trang web; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là 
cung cấp, lưu trữ, quản lý, phát triển và duy trì các ứng dụng phần mềm, trang web và cơ 
sở dữ liệu trong các lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, xếp hàng đặt 
hàng, thiết kế trang web, lưu trữ dữ liệu, điều chỉnh dung lượng điện toán dùng chung, 
dịch vụ nhắn tin và xếp hạng trang web dựa trên lưu lượng truy cập của người dùng; lưu 
trữ một trang web cung cấp cho nguời dùng khả năng đánh giá/xem lại các nội dung in, 
ảnh, hình ảnh, âm thanh khác nhau và thống nhất sử dụng một mẫu tùy chỉnh để cung cấp 
đầu vào, thích, không thích, chỉnh sửa, thay đổi, sửa đổi, đưa ra ý kiến, đề xuất và nhận 
xét và tham gia vào các mạng cộng đồng, kinh doanh, xã hội; dịch vụ máy tính, cụ thể là, 
tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho những người dùng đã đăng ký tham gia vào các cuộc 
thảo luận, nhận phản hồi từ những người tương tác với họ, tạo ra các cộng đồng ảo và 
tham gia vào mạng xã hội, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết 
kế và phát triển phần mềm trò chơi máy tính; cung cấp sử dụng tạm thời các công cụ phát 
triển phần mềm không tải xuống được trực tuyến để thiết kế và phát triển các trò chơi điện 
tử; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, xử lý sự cố của các vấn đề phần mềm trò chơi máy 
tính; cung cấp các ứng dụng phần mềm không tải xuống được; cung cấp việc sử dụng tạm 
thời phần mềm điện toán đám mây trực tuyến không tải xuống được để sử dụng trong lưu 
trữ dữ liệu điện tử; phát triển phần mềm máy tính trong lĩnh vực các ứng dụng di động; 
cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, lưu trữ, quản lý, phát triển và bảo trì các ứng dụng, 
phần mềm, và các trang web, trong các lĩnh vực hiệu suất cá nhân, truyền thông không 
dây và công nghệ di động; các dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và thiết kế liên 
quan đến các dịch vụ này; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; cung cấp thông 
tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tạo các chỉ mục thông tin, 
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các trang/vị trí và các nguồn lực khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu và các mạng 
điện tử và truyền thông khác cho người khác; cung cấp một trang web có thông tin, âm 
thanh, ấn phẩm liên quan đến giải trí; cung cấp một trang web mạng xã hội cho các mục 
đích giải trí. 

 

Nhóm 45: Các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội và giới thiệu trên internet; cung cấp địa chỉ 
liên lạc và tạo thuận lợi cho việc giới thiệu nhằm mục đích tạo ra và phát triển các mối 
quan hệ cá nhân hiệu quả cho những người có nguyện vọng chung được gặp những người 
có cùng sở thích; dịch vụ mạng xã hội, quan hệ cá nhân và giới thiệu được cung cấp qua 
mạng internet hoặc mạng truyền thông hoặc máy tính khác; các dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến, cụ thể là, tạo điều kiện cho việc giới thiệu hoặc tương tác xã hội giữa các cá nhân; 
dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; 
các dịch vụ mạng xã hội trong lĩnh vực giải trí được cung cấp thông qua một trang web và 
mạng lưới truyền thông; dịch vụ hỗ trợ cá nhân; dịch vụ pháp lý; dịch vụ bảo vệ để bảo vệ 
tài sản và con người; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu có thể 
tìm kiếm trực tuyến trong lĩnh vực mạng xã hội; cung cấp các dịch vụ mạng xã hội cho 
mục đích bình luận, so sánh, hợp tác, tư vấn, cố vấn, thảo luận, nghiên cứu, chia sẻ thông 
tin, lập chỉ mục, định vị thông tin, và giải trí; cung cấp thông tin trong việc thuê trang 
phục, dịch vụ cho thuê trang phục; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được có nội 
dung là các tệp âm thanh, vi-đê-ô và nghe nhìn có sẵn thông qua mạng internet, mạng 
viễn thông và mạng viễn thông không dây trong lĩnh vực mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2017-41075 (220) 08.12.2017 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.5.2; 2.5.6; 1.15.11 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanatkorn 
Vietnam  (VN) 
198 B5 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy vệ sinh dùng cho em bé. 
 

 
(210) 4-2017-42770 (220) 21.12.2017 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.2; A6.19.9 
(731) SNOWCREST FOODS LTD.  (CA) 

1925 Riverside Road, Abbotsfurd, 
British Colombia, V2S 4J8, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây xay nhuyễn; mứt trái cây; thạch trái cây; nhân trái 
cây (để nhồi vào thức ăn); nhân trái cây và nhân trên cơ sở trái cây để làm bánh; trái cây 
được bảo quản; chất phết làm từ trái cây và chất phết trên cơ sở trái cây; nguyên liệu rải 
lên mặt bánh kẹo làm từ trái cây; lát thức ăn mỏng làm từ sữa chua dựa trên cở sở trái cây; 
rau đông lạnh; rau xay nhuyễn; nhân rau (để nhồi vào thức ăn); nhân rau và nhân trên cơ 
sở rau để làm bánh; rau được bảo quản; nước xốt làm từ rau và nước xốt trên cơ sở rau; 
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chất phết làm từ rau và chất phết trên cơ sở rau; các sản phẩm sữa chua; lát thức ăn mỏng 
làm từ sữa chua; sữa chua đông lạnh dùng để làm bánh, nấu ăn và trộn; trái cây phủ bởi 
sữa chua; trái cây sạch và rau sạch được thái sẵn. 

 

Nhóm 30: Đồ gia vị; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh sữa nhỏ; nước xốt trái cây và nước xốt trên 
cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau. 
 

 
(210) 4-2017-42818 (220) 22.12.2017 

 (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 2.9.1; 7.1.6; 18.1.21; 

26.1.6; 18.3.21; A18.4.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thương  (VN) 
Phòng A707 tòa nhà M3M4 số 91 
Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh quy; mì ống; bánh nướng; bánh dẻo.  
 

 
(210) 4-2018-00120 (220) 02.01.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.5; 25.1.6; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, vàng trắng, đỏ, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ nông nghiệp 
tổng hợp Bắc Tiến   (VN) 
Thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm khô. 
 

Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

 
(210) 4-2018-00377 (220) 04.01.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 
(731) SHENZHEN NEOWAY 

TECHNOLOGY CO.,LTD  (CN) 
4F-2#, Lianjian Science&Industry Park, 
Huarong Road, Dalang, Longhua new 
District, Shenzhen P.R.C 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 
được]; thiết bị đầu cuối trả tiền; thiết bị liên lạc; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt 
động; thiết bị và dụng cụ định vị và hàng hải điện tử; máy thu và phát vô tuyến xách tay; 
thiết bị truyền phát thông tin liên lạc; thiết bị giám sát dùng điện; mô đun mạch tích hợp. 

 

 
(210) 4-2018-02050 (220) 18.01.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Hòa Phong E & C  
(VN) 
Số 39 ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển 

mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ đo 
đạc; thiết bị và dụng cụ trắc địa; ắc quy điện; thiết bị phân tích không khí. 

 

 
(210) 4-2018-02314 (220) 19.01.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng 

thuốc y học cổ truyền Thuận 
Hòa Đường  (VN) 
Số 48, đường 30/4, khu phố 3, thị trấn Ba 
Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, bán buôn, bán lẻ thuốc, thuốc y học cổ truyền.  

 

 
(210) 4-2018-02818 (220) 24.01.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Hồ Hồng Đậm  (VN) 

Số 90/293A đường số 1, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán, xuất nhập khẩu: đồ ăn, đồ uống, trang phục, giày dép, chăn 

ga, khăn, mũ, đồ lưu niệm, văn phòng phẩm.  
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Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục 
đích du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải cho 
các chuyến tham quan.  

 

Nhóm 41: Thực hiện chuyến du lịch có hướng dẫn; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo 
dục); dịch vụ karaoke; đào tạo kỹ năng mềm; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-04730 (220) 08.02.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40201716846W 31.08.2017 SG 

(531) 3.1.1; 3.1.16 
(731) SHI SHENG CLAYPOT FROG   (SG) 

2 Kallang Pudding Road, #02-08, 
Mactech Building, Singapore (349307)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Sắp xếp để cung cấp thực phẩm, cụ thể là sắp xếp thực đơn, sắp xếp bàn ăn cho 
khách trong nhà hàng (do nhà hàng thực hiện); sắp xếp để cung cấp bữa ăn; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn mang đi do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn và đồ uống, cụ thể là 
nấu nướng, bày biện và trang trí đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn 
bị bữa ăn; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn nhanh và đồ ăn mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn mang đi; dịch vụ cung cấp đồ 
ăn và đồ uống mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ quán bán đồ ăn nhanh; cửa hàng bán cà phê; dịch vụ cửa hàng bán cà phê; dịch vụ nấu 
nướng; dịch vụ đặt trước hoặc giữ chỗ trong nhà hàng cho khách quen (khách hàng thân 
thiết); dịch vụ đặt chỗ cho nhà hàng; cung cấp thông tin liên quan đến chuẩn bị đồ ăn và 
đồ uống; dịch vụ nấu nướng thuê cho đám cưới do nhà hàng thực hiện; dịch vụ hợp đồng 
phục vụ đồ ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ cung cấp các loại hình tiệc do nhà hàng, khách sạn thực hiện tại địa điểm mà khách 
hàng yêu cầu; tổ chức tiệc; sắp xếp các bữa ăn; tổ chức tiệc cưới [cung cấp đồ ăn và đồ 
uống]; dịch vụ tiệc; dịch vụ tư vấn về đồ ăn; dịch vụ tư vấn về chuẩn bị đồ ăn; dịch vụ tư 
vấn, cố vấn và thông tin về cung cấp đồ ăn và đồ uống; dịch vụ trao đổi (hội đàm) về đồ 
ăn; cung cấp thông tin bao gồm thông tin trực tuyến về dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ 
uống, và chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng lưu động. 

 

 
(210) 4-2018-04836 (220) 09.02.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 3.11.17; 26.1.2; A3.11.24 
(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt. 
(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Thiết bị sử dụng trong chế biến thức ăn; máy rửa bát đĩa; máy rửa xoong, chảo 
và ấm, bình, lọ; máy rửa dụng cụ nhà bếp; máy giặt; máy súc rửa; máy chế biến thức ăn 
chạy điện dùng trong thương mại; máy trộn chạy điện dùng trong thương mại. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; máy ướp lạnh; máy làm kem chạy điện; tủ 
lạnh có ngăn kính để trưng bày; tủ lạnh trưng bày hàng; tủ cấp đông trưng bày hàng; thiết 
bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng, chạy điện; máy sấy khô bát đĩa; thiết bị phân phối đồ 
uống có điều khiển nhiệt độ. 

 

 
(210) 4-2018-05517 (220) 26.02.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.1.3; 2.3.1; A2.3.16; 26.4.1 
(591) Đỏ, hồng, trắng. 
(731) AGV MANAGEMENT GROUP 

LIMITED   (HK) 
Unit B2, 15/F, Block B, Tuen Mun 
Industrial Centre, 2 San Ping Circuit, 
Tuen Mun, N.T., Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng có thể 
tải xuống được để sử dụng với thiết bị di động; phần mềm ứng dụng di động có thể tải 
xuống được để mua thức ăn và đồ uống; phần mềm giải trí tương tác có thể tải xuống 
được; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại thông minh và thiết bị di động trong 
lĩnh lực thể dục thể hình và sức khỏe.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ phòng nói chuyện trực tuyến; cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến 
để truyền tin nhắn, bình luận và nội dung đa phương tiện giữa các người dùng; dịch vụ 
phòng nói chuyện trực tuyến cho liên kết mạng xã hội.  

 

 
(210) 4-2018-05711 (220) 27.02.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.10; A5.3.13; 26.4.2; 26.1.2; 26.1.6; 

26.7.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) 1. Alvisi Kirimoto + Partners 

s.r.l   (IT) 
Viale dei parioli 40 00197 Roma Italy  
2. SQR PHARMA CONSULTING Ltd  
(GB) 
45 King William Street, London, EC4R 
9AN - UK 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt đóng hộp; thực phẩm được chế 
biến từ cá; xúc xích; pho mát; khoai tây rán giòn. 
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Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; bột lúa mạch; bột để làm bánh; thực phẩm 
giàu tinh bột.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2018-05712 (220) 27.02.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.10; 26.4.2; A5.3.13; 26.7.25; 

26.1.2; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) 1. Alvisi Kirimoto + Partners 

s.r.l   (IT) 
viale dei parioli 40 00197 Roma Italy  
2. SQR PHARMA CONSULTING LTD  
(GB) 
45 King William Street, London, EC4R 
9AN - UK 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt đóng hộp; thực phẩm được chế 
biến từ cá; xúc xích; pho mát; khoai tây rán giòn.  

 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; bột lúa mạch; bột để làm bánh; thực phẩm 
giàu tinh bột.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2018-06296 (220) 06.03.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, trắng, xám. (540) 

  

(731) Chu Đức Thiện  (VN) 
Xã Trung Tú, huyện ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa chén. 
 

Nhóm 11: Tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, nồi cơm điện, đèn điện. 
 

 
(210) 4-2018-06379 (220) 06.03.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NEWCAFE  (VN) 
Tổ 3, ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là: mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; 
quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); cho thuê 
bất động sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-07501 (220) 15.03.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 9.7.1; A9.3.13 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh HTK  (VN) 
165/21A1 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ví; ba lô. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ lót (trang phục); tất; giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-07600 (220) 15.03.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) DELL INC.  (US) 
One Dell Way, Round Rock, TEXAS 
78682, USA  

 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực, đã có mực; hộp chứa mực in phun dùng cho máy in.  
 

Nhóm 09: Phần cứng máy tính; máy tính; phần mềm máy tính; máy tính chủ; máy tính để 
bàn: máy tính xách tay (notebook); máy tính xách tay (laptop); các linh kiện và bộ phận 
cấu thành của máy tính; màn hình [phần cứng máy vi tính]; phần cứng bộ nhớ máy tính; 
phần mềm vận hành máy tính; phần cứng liên kết mạng máy tính; phần cứng máy chủ 
truy cập mạng; ổ lưu trữ mạng (NAS); phần mềm vận hành (phần mềm máy tính, ghi sẵn); 
máy tính bằng, máy tính cá nhân; máy tính xách tay; màn hình vô tuyến; máy in dùng với 
máy tính; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy fax; trạm sạc máy tính; pin; thiết bị sạc 
pin; bộ chuyển đổi điện; tai nghe; máy chiếu; loa; bộ điều khiển không dây để điểu khiển 
và giám sát từ xa chức năng và trạng thái của các hệ thống hoặc thiết bị cơ khí, điện tử và 
điện; ổ đĩa cứng; ổ đọc đĩa CD rom; ổ đọc đĩa dvd; ổ đọc đĩa quang; thiết bị ngoại vi máy 
vi tính; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bộ xử lý truyền 
thông; bộ xử lý theo chuẩn điều biến mã xung (PCM); mô đem; ổ đọc băng; thẻ mở rộng 
bộ nhớ chuẩn PC (thẻ PC); thẻ nhớ; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; thẻ Ethemet; thiết bị bộ 
nhớ; thẻ bổ sung tính năng cho máy tính; bảng mạch bộ nhớ; chip nhớ điện tử mạch tích 
hợp; dây cáp dẫn điện; cáp âm thanh; cáp giao tiếp; cáp điện; dây cáp điện; bộ nối dây cáp 
[điện]; bộ tiếp hợp dây cáp; bộ nối cáp đồng trục [điện]; bộ nối điện; bộ nối đồng trục 
[điện]; bộ nối nguồn, bộ nối điện năng; bộ nối điện tử; bộ nối điều hợp (điện); bộ nối dây 
(điện); phần mềm vận hành máy tính; phần mềm tiện ích; gói phần mềm máy tính [ghi 
sẵn]; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính giúp phục hồi dữ 
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liệu; bộ xử lý dữ liệu; bộ xử lý video; bộ xử lý âm thanh; bộ xử lý giọng nói; bộ xử lý [bộ 
xử lý trung tâm]; mạng dữ liệu; mạng máy tính; mạng truyền phát dữ liệu; bộ nhớ máy 
tính; bộ nhớ điện tử; bộ nhớ đã; bộ nhớ ngoài cho điện thoại di động; bộ nhớ dùng cho 
máy tính; ổ quang lưu trữ dữ liệu; phần mềm xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính để xử lý 
thông tin thị trường; phần mềm máy tính để cung cấp thông tin qua internet; phần mềm 
máy tính để cung cấp thông tin qua mạng truyền thông; bộ sao chép dự phòng bảo vệ dữ 
liệu; phần mềm quản lý mạng; phần mềm viễn thông; phần mềm vận hành máy chủ truy 
cập mạng; phần mềm máy tính để quản lý tài liệu; thiết bị lưu trữ bộ nhớ; thiết bị lưu trữ 
dữ liệu máy tính; thiết bị lưu trữ chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng cho máy 
tính cá nhân để quản lý hệ thống kiểm soát tài liệu; phần mềm máy tính thu thập dữ liệu 
định vị; phần mềm máy tính phân tích thông tin thị trường; phần mềm để tìm kiếm và 
phục hồi thông tin qua mạng máy tính; phần mềm máy tính để tạo lập cơ sở dữ liệu về 
thông tin và dữ liệu có thể tìm kiếm được; phần cứng máy tính; phần mềm ứng dụng cho 
dịch vụ điện toán đám  mây; phần mềm giao diện máy tính; phần mềm máy tính để điều 
khiển và quản lý ứng dụng máy chủ truy cập; chương trình máy tính để quản lý dự án; 
phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị nghe nhìn và công nghệ thông tin; 
phương tiện lưu trữ dữ liệu; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đã ghi; đĩa com pắc, dvd và các phương 
tiện ghi kỹ thuật số khác; máy đếm tiền, máy tính; thiết bị dập lửa; bộ phận và phụ kiện 
của phần cứng máy tính, máy tính, máy tính chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay 
(notebook), máy tính xách tay (laptop), màn hình [phần cứng máy vi tính], phần cứng bộ 
nhớ máy tính, phần cứng liên kết mạng máy tính, phần cứng máy chủ truy cập mạng, ổ 
lưu trữ mạng (nas), phần mềm vận hành (phần mềm máy tính, ghi sẵn), máy tính bảng, 
máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy in dùng với máy tính, máy quét [thiết bị xử lý 
dữ liệu], máy fax, trạm sạc máy tính, pin, thiết bị sạc pin, bộ chuyển đổi điện, tai nghe, 
máy chiếu, loa, bộ điều khiển không dây để điều khiển và giám sát từ xa chức năng và 
trạng thái và hệ thống hoặc thiết bị điện, ổ đĩa cứng, ổ đọc đĩa CDrom, ổ đọc đĩa DVD, ổ 
đọc đĩa quang, thiết bị ngoại vi máy vi tính, bàn phím máy vi tính, chuột [thiết bị ngoại vi 
của máy vi tính], mô đem, thiết bị bộ nhớ, dây cáp điện, bộ nối dây cáp [điện], bộ tiếp 
hợp dây cáp, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị xử lý dữ liệu, bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm].     

 

Nhóm 25: Trang phục, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu, bao 
gồm áo sơ mi, áo polo (áo thun ngắn tay có cổ), áo thun ngắn tay; áo cánh phụ nữ; áo 
lửng (crop top), áo làm từ vải fleece, áọ có phần trên được giữ lại bằng dải vòng qua gáy 
để lộ vai và lưng, áo có mũ, áo dệt kim, áo vải mềm dáng thoải mái, áo ông (áo quây), áo 
dệt, áo len chui đầu, áo cổ lọ, ca vát, áo len đan, áo gi lê, quần, quần soóc, quần dài, quần 
jeans, quần yếm, quần áo lót, thắt lưng (trang phục), dải thắt lưng (trang phục), áo khoác, 
áo choàng, áo khoác thể thao, bộ áo liền quần áo vét, áo pacca, áo pông-sô, áo nịt len 
dùng cho môn bóng chày, áo nịt len đồng phục, áo váy, váy, găng tay (trang phục), áo dài 
tay có mũ bằng vải mềm dáng thoải mái, quần áo ngủ, đồ ngủ, áo choàng mặc sau khi 
tắm, áo choàng (áo thụng dài khoác ngoài), khăn quàng cổ, khăn bằng lụa mỏng, khăn 
choàng, tất ngắn cổ, quần vải mềm dáng thoải mái, áo dài tay vải mềm dáng thoải mái, bộ 
đồ vải mềm dáng thoải mái, áo len dài tay, áo chẽn không tay, khăn rằn (khăn quàng cổ), 
dải băng buộc đầu, áo vét (blazer), áo choàng đi biền, bộ đồ chạy bộ, quần ống bó, quần 
áo nịt, đồ bơi, bộ quần áo, trang phục dệt kim, quần áo mưa, trang phục đi biển, cổ tay áo, 
cổ áo (quần áo), vật giữ ấm cổ và khăn quàng cổ, găng tay trượt tuyết, đồng phục, quần áo 
trẻ em, đồ sơ sinh, yếm vải cho trẻ em và trẻ sơ sinh, giày cao cổ, xăng đan, dép đi trong 
nhà, giày cao gót, giày thể thao, mũ, mũ lưỡi trai và lưỡi trai, giày, không bao gồm giày 
thể thao.  
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Nhóm 35: Quản lý dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ ghi dữ liệu 
máy tính; tra cứu dữ liệu trong hồ sơ máy tính cho người khác; cập nhật và duy trì dữ liệu 
trong cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức 
năng văn phòng; dịch vụ thông tin, tư vấn, và cố vấn liên quan đến quảng cáo, quản lý 
kinh doanh, quản trị kinh doanh, chức năng văn phòng; biên tập thông tin liên quan đến 
công nghệ thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính về mua bán tiêu dùng; cung cấp tài chính 
để cho thuê; cho thuê tài chính; cho thuê tín dụng; dịch vụ thông tin tài chính; dịch vụ tư 
vấn, cố vấn, dữ liệu và thông tin tài chính.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; bảo trì và sửa chữa mạng 
truyền thông dữ liệu; bảo trì và sửa chữa phần cứng cho hệ thống xử lý dữ liệu; lắp đặt 
phương tiện lưu chứa; lắp đặt mạng máy tính; dịch vụ sửa chữa thiết bị kinh doanh điện 
tử; lắp đặt hệ thống máy tính; bảo trì và sửa chữa máy tính, phần cứng máy tính, các sản 
phẩm liên quan đến máy tính, bộ phận và phụ kiện của máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa 
chữa phần cứng máy tính; nâng cấp phần cứng máy tính; lắp đặt thiết bị mạng liên lạc; 
bảo trì và sửa chữa mạng máy tính; lắp đặt hệ thống mạng dữ liệu; lắp đặt, bảo dưỡng sửa 
chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt phần cứng cho hệ thống máy tính; lắp đặt hệ 
thống thông tin được vi tính hóa; bảo trì và sửa chữa hệ thông liên lạc; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến lắp đặt thiết bị nghe nhìn; dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt thiết bị liên lạc; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt thiết bị an ninh và an toàn; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện và cơ khí, thông tin về sửa chữa; dịch vụ thông tin 
liên quan đến bảo trì hệ thống an ninh; dịch vụ thông tin liên quan đến lắp đặt hệ thống an 
ninh; dịch vụ thông tin liên quan đến bảo dưỡng và sửa chữa két sắt; cung cấp thông tin 
liên quan đến sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy in; cung cấp thông tin liên quan đến sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị viễn thông, cung cấp thông tin liên quan đến sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt máy tính; 
xây dựng công trình; dịch vụ thông tin, tư vấn, và cố vấn liên quan đến lắp đặt, bảo trì và 
sửa chữa các sản phẩm phần cứng máy tính, mạng truyền thông dữ liệu, phần cứng cho 
thiết bị xử lý dữ liệu, phương tiện lưu chứa, mạng máy tính, thiết bị kinh doanh điện tử, hệ 
thống máy tính, máy tính, các sản phẩm liên quan đến máy tính, bộ phận và phụ kiện của 
máy tính, thiết bị mạng liên lạc, hệ thống mạng dữ liệu, máy và thiết bị văn phòng, phần 
cứng cho hệ thống máy tính, hệ thống thông tin được vi tính hóa, hệ thống liên lạc; thông 
tin, tư vấn, và cố vấn liên quan đến nâng cấp phần cứng máy tính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; sắp xếp và tổ chức lớp học; tiến hành hội thảo; tổ 
chức hội thảo (tập huấn); tổ chức hội nghị; cung cấp đào tạo trực tuyến; dịch vụ đào tạo 
liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực phát triển phần mềm 
máy tính; tổ chức và tiến hành hội thảo giáo dục; dịch vụ đào tạo liên quan đến máy tính; 
đào tạo liên quan đến phần cứng máy tính; đào tạo liên quan đến chương trình máy tính; 
đào tạo liên quan đến kỹ thuật máy tính; đào tạo máy tính; dịch vụ đào tạo máy tính; đào 
tạo giáo dục về máy tính; đào tạo lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn đào tạo về máy tính; 
dịch vụ giáo dục liên quan đến máy tính; dịch vụ đào tạo liên quan đến hệ thống máy 
tính; đào tạo về phát triển chương trình máy tính; đào tạo về thiết kế chương trình máy 
tính; cung cấp đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao; dịch vụ thông tin, 
tư vấn, và cố vấn liên quan đến giáo dục, đào tạo, giải trí, hoạt động văn hóa và thể thao.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính; dịch vụ sao chép dự phòng máy tính từ xa; lắp đặt phần sụn 
(firmware); thiết kế, phát triển và cài đặt phần mềm máy tính; cài đặt, sửa chữa và bảo trì 
phần mềm máy tính; cố vấn và tư vấn về phần cứng và phần mềm máy tính, cố vấn trong 
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lĩnh vực phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; cố vấn về thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến phần cứng máy tính; cố vấn liên 
quan đến hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế hệ thống máy tính; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về phần mềm 
máy tính; dịch vụ hỗ trợ về công nghệ thông tin; cố vấn trong lĩnh vực ứng dụng và mạng 
điện toán đám mây; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ cố vấn về phần mềm và phần 
cứng máy tính; lập trình và cài đặt phần mềm, cài đặt chương trình máy tính vào mạng; 
thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ mạng máy tính; phát triển phần mềm 
máy tính cho người khác; thiết kế, bảo trì, cho thuê và cập nhật phần mềm máy tính; lắp 
đặt, bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng phần mềm máy tính; cố vấn kỹ thuật liên quan đến lắp 
đặt và bảo trì phần mềm máy tính; khắc phục sự cố về phần mềm và phần cứng máy tính; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử dịch vụ cố vấn kỹ thuật 
liên quan đến công nghệ thông tin; dịch vụ thông tin và cố vấn liên quan đến hạ tầng cơ 
sở và kiến trúc công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển kiến trúc phần mềm máy tính; 
thiết kế và phát triển kiến trúc phần cứng máy tính; dịch vụ lưu trữ dữ liệu (hosting) nền 
tảng (platform) trên internet; lập trình phần mềm cho nền tảng (platform) internet; cố vấn 
liên quan đến thiết kế mang chủ và địa chỉ internet; dịch vụ phục hồi dữ liệu máy tính; 
dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; mã hóa, giải mã và xác thực thông tin, tin nhắn và dữ 
liệu; thiết kế và phát triển hệ thống bảo mật dữ liệu điện tử; tư vấn trong lĩnh vực bảo mật 
máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cung cấp 9 môi trường máy tính 
ảo thông qua điện toán đám mây; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng [ASP], cụ thể là lưu trữ 
dữ liệu (hosting) ứng dụng phần mềm máy tính cho người khác; cung cấp quyền sử dụng 
tạm thời các ứng dụng phần mềm không tải xuống được thông qua trang web; cung cấp 
thông tin về thiết kế và phát triển mạng, hệ thống và phần mềm máy tính; dịch vụ nền 
tảng [PaaS]; phát triển phần mềm máy tính; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua 
điện toán đám mây; phát triển và thử nghiệm phần mềm, thuật toán và phương pháp tính; 
thử nghiệm máy tính; thử nghiệm phần cứng máy tính, thử nghiệm chương trình máy tính; 
thử nghiệm phần mềm máy tính; thử nghiệm thiết bị tính toán; thử nghiệm hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử; dịch vụ giám sát hệ thống máy tính; giám sát hệ thống mạng; giám sát hệ 
thống may tính bằng truy cập từ xa; dịch vụ chuẩn đoán máy tính; cung cấp thông tin về 
thiết kế và phát triển mạng, hệ thống và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn và thông tin 
về phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn và thông tin về thiết bị ngoại vi của máy tính; dịch 
vụ thông tin về công nghệ thông tin; dịch vụ cung cấp thông tin về công nghệ; thiết kế và 
phát triển phần mềm vận hành cho máy chủ và mạng máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính để vận hành máy và thiết bị rót; thiết kế và phát triển phần mềm để nhập và quản lý 
dữ liệu; dịch vụ cho thuê máy tính; cung cấp thông tin về công nghệ thông tin qua trang 
web; cho thuê hệ thống xử lý dữ liệu; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê chương trình 
máy tính; cho thuê thiết bị máy tính; cho thuê máy tính; cho thuê các thiết bị dùng cho 
máy tính; cho thuê trang thiết bị máy tính; cho thuê truy cập vào máy tính; cho thuê thời 
gian truy cập vào máy tính; kho lưu trữ dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ chuyển đổi 
và sao chép dữ liệu, dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ bảo mật dữ liệu [tường lửa]; lập trình 
máy tính để xử lý dđữ liệu; lập kế hoạch và thiết kế về kỹ thuật cho mạng viễn thông; dịch 
vụ thiết kế và lập kế hoạch liên quan đến thiết bị viễn thông; lập kế hoạch, thiết kế, phát 
triển và bảo trì website trực tuyến cho bên thứ ba; tư vấn kỹ thuật liên quan đến máy tính; 
dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến xử lý dữ liệu; lưu trữ điện tử tạm thời thông tin và dữ 
liệu; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật; phát triển giải pháp 
ứng dụng phần mềm máy tính; lắp đặt và tùy chỉnh phần mềm ứng dụng máy tính; dịch vụ 
phát triển website; lập trình phần mềm vận hành cho máy chủ và mạng máy tính; cơ sở hạ 
tầng như một dịch vụ (IaaS); thiết kế và phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu; bảo trì phần 
mềm máy tính liên quan đến bảo mật máy tính và ngăn chặn các rủi ro về máy tính; cập 
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nhật phần mềm máy tính liên quan đến bảo mật máy tính và ngăn chặn rủi ro về máy tính; 
dịch vụ sao chép dự phòng dữ liệu ổ cứng máy tính; dịch vụ phục hồi, bảo vệ và bảo mật 
công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển chương trình bảo mật internet; dịch vụ lập trình 
máy tính cho mục đích bảo mật dữ liệu điện tử; thiết kế và phát triển hệ thống bảo mật dữ 
liệu điện tử; dịch vụ bảo mật máy tính để bảo vệ chống truy cập mạng bất hợp pháp; cung 
cấp dịch vụ bảo mật cho mạng máy tính, truy cập máy tính và giao dịch vi tính; dịch vụ 
thông tin, tư vấn và cố vấn về công nghệ thông tin; dịch vụ khoa học và công nghệ và 
nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; 
thông tin, tư vấn, và cố vấn liên quan đến dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và 
thiết kế liên quan đến chúng, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch 
vụ phục hồi liên quan đến dữ liệu máy tính; dịch vụ an ninh trực tuyến, cụ thể là cung cấp 
bảo mật cho mạng máy tính, truy cập máy tính và các giao dịch vi tính; cung cấp bảo mật 
cho truyền phát dữ liệu và cho các giao dịch qua mạng máy tính; cung cấp bảo mật cho 
các trang web, máy tính và/hoặc cơ sở dữ liệu. 

 

Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ theo dõi về sở hữu trí tuệ; li-xăng sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ chứng thực trực tuyến; cung cấp giao dịch trực tuyến được bảo mật và/hoặc truyền 
dữ liệu được bảo mật bằng các phương tiện điện tử, cụ thể là cung cấp xác thực về thông 
tin nhận dạng cá nhân; đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; cố vấn an ninh; dịch vụ pháp 
lý; dịch vụ an ninh để bảo vệ thực thể người và tài sản hữu hình; các dịch vụ cá nhân và xã 
hội được thực hiện bởi người khác để phục vụ nhu cầu của cá nhân/người tiêu dùng cụ thể 
là tư vấn sở hữu trí tuệ, xác thực trực tuyến, tư vấn bảo mật internet, đăng ký tên miền, tư 
vấn bảo mật, dịch vụ pháp lý, dịch vụ an ninh thực thể nhằm bảo vệ người và tài sản hữu 
hình; thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến dịch vụ pháp lý, dịch vụ an ninh để bảo vệ 
thực thể người và tài sản hữu hình, dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người 
khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân bao gồm dịch vụ người hộ tống trong 
các cuộc giao tiếp thượng lưu, môi giới hôn nhân, dịch vụ tang lễ.   

 
 

(210) 4-2018-07651 (220) 16.03.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Văn phòng công nhận năng lực 
đánh giá sự phù hợp về tiêu 
chuẩn chất lượng (AOSC)   (VN)
Số 15 Nhà Vườn, khu nhà ở Hoàng Văn 
Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ công nhận phòng thử nghiệm 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cứu hộ và thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi; đĩa compact, dvd và phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành 
bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy điện toán; thiết bị dập 
lửa; camera trong ôtô; camera được gắn trên ôtô; máy ảnh, máy quay phim; máy và dụng 
cụ đo hoặc thử nghiệm; máy và dụng đo hoặc thử nghiệm cho ôtô; cái cảm biến trong ôtô; 
cái cảm biến cho ôtô; bộ cảm biến xác định vị trí cho xe ôtô; thiết bị đo khoảng cách đã đi 
dùng cho phương tiện giao thông; đồng hồ ghi cây số cho xe cộ; thiết bị chỉ báo tự động 
áp suất thấp trong lốp xe; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; máy điều nhiệt dùng 
cho xe cộ; đồng hồ đo tốc độ; bộ chỉ báo tốc độ; máy và thiết bị phân phối hoặc điều 
khiển điện; bộ biến đổi quay; máy điều chỉnh pha; bộ nạp ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; pin 
mặt trời; ắc quy mặt trời; bộ đảo điện; bảng chuyển mạch; bảng phân phối [điện]; thiết bị 
nạp ắc quy cho ôtô; trạm sạc cho xe điện; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; pin nhiên 
liệu; cầu chì; hộp cầu chì; pin và ắc quy; ắc quy cho ôtô; pin điện; ắc quy điện; bình ắc 
quy; ắc quy trữ điện; dây điện và dây cáp điện; bộ dây điện cho ôtô; bộ nối điện; máy và 
thiết bị viễn thông; máy và thiết bị truyền thông dùng điện; rađa trên ôtô; rađa cho xe « 
tô; máy và thiết bị truyền thông vô tuyến cho xe cộ; máy và thiết bị rađa; thiết bị ghi biến 
cố; thiết bị ghi hành trình lái xe; dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ điện tử dùng cho 
hàng hải và định vị; thiết bị âm thanh cho xe ô tô; hệ thống âm thanh cho xe ô tô; điện 
thoại tế bào; điện thoại di động; điện thoại thông minh; vỏ cho điện thoại thông minh và 
điện thoại di động; máy thu phát radio; máy phát và thu sóng không dây; thiết bị định vị 
toàn cầu [gps]; thiết bị điều khiển từ xa; máy quay video [máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình]; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số ở dạng đồng hồ; thiết bị và dụng cụ 
điều khiển bằng điện tử cho ô tô; phần mềm ứng dụng; thiết bị hiển thị cho ôtô; thiết bị 
hiển thị điện tử; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được) và chương trình 
máy tính (ghi sẵn); máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn) và phần cứng máy tính; 
mạch điện tử được ghi chương trình máy tính; đĩa từ; thẻ nhớ sd; đĩa cd-rom; đĩa dvd; vật 
mang dữ liệu từ tính và quang học; vật mang dữ liệu đã được ghi trước để sử dụng với 
máy tính; vật mang dữ liệu máy đọc được; kính đeo mắt; kính mắt; kính bảo hộ cho thể 
thao; kính râm; xe chữa cháy; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; biển cảnh báo hình 
tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; tín hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học; thiết 
bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; tất cả các hàng hóa nói trên dùng cho lĩnh 
vực ô tô. 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự, cụ thể là chứng nhận sự thích hợp của các cá nhân 

trong lĩnh vực quản lý dự án; cập nhập và duy trì thông tin tong các bản đăng ký, cụ thể là 
xác minh và giám sát chứng chỉ của các cá nhân trong lĩnh vực quản lý dự án; quảng 
cáo/quảng bá để nâng cao nhận thức của công chúng về nghiệp vụ quản lý dự án và thúc 
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đẩy lợi ích của nghề quản lý dự án; thông tin thương mại, cụ thể là cung cấp thông tin 
thương mại về quản lý dự án; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; quảng bá; quan hệ công chúng; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; cung cấp thông tin 
thương mại trong nhiều lĩnh vực thông qua trang web. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là, tổ chức các lớp học, hội thảo, hội nghị, lớp tập 
huấn trong lĩnh vực quản lý dự án và phân phối các tài liệu khóa học liên quan; cung cấp 
các khóa đào tạo trực tuyến trong lĩnh vực quản lý dự án; cung cấp các xuất bản phẩm 
trực tuyến không tải xuống được như là tạp chí, bản tin, báo hàng ngày và sách trong lĩnh 
vực quản lý dự án; tổ chức các cuộc thi trong đào tạo quản lý dự án để công nhận và 
khuyến khích bằng cách khen thưởng để biểu dương sự xuất sắc trong lĩnh vực quản lý dự 
án; khảo thí giáo dục, cụ thể là kiểm tra để đánh giá năng lực chuyên môn của các cá 
nhân trong lĩnh vực quản lý dự án. 

 
Nhóm 42: Kiểm soát chất lượng để công nhận, bản chất là thiết lập và cung cấp các tiêu 
chuẩn quản lý dự án với mục đích công nhận; nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý dự án. 

 

 
(210) 4-2018-09388 (220) 29.03.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHENZHEN MEIXIXI CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 
1203-4-2, Dachong Business Centre, 
No.9672, Nanshan Road, Yuehai Street, 
Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bìa cứng [văn phòng phẩm]; tạp chí xuất bản định kỳ; áp phích quảng cáo; túi 

[phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; vật liệu vẽ; mô hình mẫu 
của kiến trúc sư; giấy bao gói; tờ rơi; văn phòng phẩm; khăn lau bằng giấy. 

 
Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trà sữa, sữa là chủ yếu; sữa cacao [sữa là chủ yếu]; đồ uống 
làm từ sữa, sữa là chủ yếu; trái cây trộn; nước quả nấu đông; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; sản phẩm sữa; trái cây, đóng hộp; sữa 
khuấy. 

 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống trên cơ sở 
ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; trà (chè); trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; bánh 
quy; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh mì kẹp nhân; bánh putđing; trà sữa. 

 
Nhóm 32: Chất chiết từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây; nước [đồ uống]; đồ uống 
không cồn; mật hoa quả, không có cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản 
phẩm thay thế sữa; nước ép rau [đồ uống]; đồ uống từ thực vật, không chứa cồn; chế phẩm 
để làm đồ uống; đồ uống ép từ quả không chứa cồn. 

 
Nhóm 35: Xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ công bố/quảng bá sản 
phẩm/dịch vụ mới cho người khác; trang trí quầy hàng; quảng cáo trên truyền hình; thông 
tin về thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu 
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sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thiết kế vật liệu quảng 
cáo; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa 
và dịch vụ cho người khác]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống di động do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ phòng trà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2018-09452 (220) 30.03.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 5.7.3; A6.19.9; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dầu Khí Miền 
Tây  (VN) 
Số 259 ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp (mua bán) xăng, dầu. 
 

Nhóm 39: Vận tải xăng, dầu. 
 
 

(210) 4-2018-09814 (220) 03.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.3.3; A26.4.6 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bếp Thông 
Minh  (VN) 
566 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng chạy điện.  
 

Nhóm 20: Tủ bếp; phụ kiện gắn liền với tủ bếp bằng inox gồm: giá để bát, nồi, ngăn kéo, 
tay nâng, ray trượt. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tủ bếp, phụ kiện bếp, dụng cụ nấu nướng chạy điện.  
 

 
(210) 4-2018-09815 (220) 03.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.3.3; A26.4.6 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bếp Thông 
Minh   (VN) 
Tòa nhà Vinalines, số 163 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng chạy điện.  
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Nhóm 20: Tủ bếp; phụ kiện gắn liền với tủ bếp bằng inox gồm: giá để bát, nồi, ngăn kéo, 
tay nâng, ray trượt. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tủ bếp, phụ kiện bếp, dụng cụ nấu nướng chạy điện.  
 

 
(210) 4-2018-10627 (220) 09.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) CAESARS LICENSE COMPANY, LLC  

(US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tư vấn quản trị kinh doanh và quản lý kinh doanh; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ 
trên các phương tiện truyền thông, nhằm mục đích bán lẻ; quản lý chương trình giải 
thưởng ưu đãi nhằm giúp người tham gia chương trình được hưởng giảm giá và phần 
thưởng miễn phí đối với sản phẩm và dịch vụ thông qua chương trình thành viên; tổ chức 
các chương trình ưu đãi thành viên nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hỗ trợ 
quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại cho người khác; tư vấn quản lý nhân 
sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ của 
hàng bán lẻ và trung tâm mua sắm liên quan đến việc bán các sản phẩm chăm sóc sức 
khỏe, làm đẹp, spa, đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, hộp đựng chìa khóa, ví, giá đỡ, dây 
chuyền, dây đeo khóa và vòng đeo chìa khóa, bảng quảng cáo, sản phẩm quang học, sản 
phẩm chơi trò chơi điện tử và giải trí, thiết bị điện và điện tử (cụ thể là các thiết bị chăm 
sóc cơ thể, bàn chải đánh răng, máy và thiết bị cạo râu, đồng hồ báo thức, đồng hồ, máy 
thu thanh/ra-đi-ô, máy quay video, máy ghi hình, trò chơi cầm tay, trò chơi video và thiết 
bị thể thao với linh kiện điện hoặc điện tử), đồ trang trí, đồ sứ và thủy tinh, tượng mô 
hình, gạt tàn thuốc lá, huy hiệu, khuy áo và bản vá, tiền xu và tem, nam châm và hộp tiền, 
đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, văn phòng phẩm, ấn phẩm, sản phẩm nghệ thuật 
và nhiếp ảnh, ví da, cặp và thắt lưng, túi xách, hành lí, sản phẩm du lịch, vật dụng gia 
đình, đèn chiếu sáng trong nhà, gương và hoa giả, nội thất, đồ chứa và đồ dùng gia đình, 
sản phẩm dệt may, vải lụa, sản phẩm may vá, quần áo, giày dép, mũ nón, trò chơi, vật 
dụng thể thao, túi thể thao, thiết bị thể thao, thiết bị và vật dụng chơi gôn, thực phẩm, đồ 
uống, vật chứa thực phẩm và đồ uống, sản phẩm thuốc lá; vận hành và quản lý các trung 
tâm mua sắm và các điểm bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2018-10692 (220) 09.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần thế giới nội 

thất Phú Thịnh  (VN) 
Số 529 Trương Công Định, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nội thất bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2018-10907 (220) 10.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đen, ghi, ghi đậm, ghi nhạt, trắng. 
(731) BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A.  

(LU) 
1, Rue Philippe II, Luxembourg, 2340, 
Luxembourg  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải về có bản chất của ứng dụng di động để gửi, nhận, lưu trữ, 
và bảo vệ tiền kĩ thuật số; phần mềm có thể tải về có bản chất của ứng dụng di động để 
truy cập vào cơ sở dữ liệu điện tử thông tin danh bạ kinh doanh.  

 

Nhóm 35: Cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử đám mây về thông tin danh bạ kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Cung cấp thông tin tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang 
web; các dịch vụ về tài chính và tiền tệ, cụ thể là thông tin tài chính, dịch vụ quản lý và 
phân tích; phân tích tài chính, cụ thể là tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê, dữ liệu và 
các nguồn thông tin khác cho mục đích tài chính, thông tin tài chính có bản chất của tỷ 
giá hối đoái; xử lý thông tin tài chính; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến 
thông tin tài chính về các giao dịch tiền ảo. 

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải về được 
mà cho phép người dùng gửi, nhận, lưu trữ, và bảo vệ tiền kỹ thuật số; cung cấp dịch vụ 
web an toàn, trên nền tảng công nghệ cho phép người dùng truy cập, gửi, nhận, lưu trữ, và 
quản lý tiền kỹ thuật số từ xa; cung cấp trang web mà cho người dùng khả năng tạo các 
trang web tùy chỉnh cụ thể là lược sử do người dùng xác định; cung cấp dịch vụ ứng dụng 
cụ thể là phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) dùng cho tích hợp các giao dịch 
tài chính vào các trang web và các ứng dụng di động; cung cấp một trang web máy tính 
trực tuyến để cung cấp dữ liệu giao dịch tài chính thương mại, quản lý tài khoản, báo cáo 
tài chính, tính năng kế toán và thông tin tham khảo liên quan.  

 
 

(210) 4-2018-10994 (220) 11.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.13.1 
(591) Đen, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
và phát triển Đông Giang 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, 42A Trần Xuân Soạn, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu, thiết kế có liên quan 
đến khoa học công nghệ. 
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(210) 4-2018-11067 (220) 11.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) USG BORAL BUILDING PRODUCTS 

PTE. LIMITED   (SG) 
78 Shenton Way, #27-01, Singapore 
(079120)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu để bít kín; hợp chất dính để bịt kín; hợp chất để trám hoặc bịt kín mối 
nối; keo dán cách điện; thạch cao cách nhiệt; hợp chất nối vách thạch cao; chất trám dẻo; 
hợp chất để bịt kín hoặc xảm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành 
phẩm; hợp chất trám khe nối thạch cao; hợp chất để bịt kín dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 19: Thạch cao (vật liệu xây dựng), vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường, vữa dùng cho 
xây dựng; vữa dính chặt dùng cho mục đích xây dựng; thạch cao dùng để phủ bên trong 
và bên ngoài bề mặt vách tường; thạch cao để hoàn thiện bên trong và bên ngoài bề mặt 
vách tường; chất kết dính vữa dùng cho mục đích xây dựng; hợp chất thạch cao để trám 
khe hở hoặc vết khuyết; hợp chất thạch cao dùng trong xây dựng để trám vết nứt hoặc lỗ 
hổng; thạch cao để sửa chữa các vết nứt hoặc lỗ hổng bằng thạch cao; tấm thạch cao dùng 
cho xây dựng; tấm thạch cao dùng cho mục đích trang trí; vách ngăn [kết cấu] làm từ 
phần lớn là thạch cao; thạch cao dùng cho mục đích xây dựng; thành phần thạch cao dùng 
cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-11382 (220) 13.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, vàng đồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hằng  (VN) 
Số 9/15 đường 297, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Đấu giá bất động sản 
 

Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-11629 (220) 16.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hợp tác xã chế biến sữa bò 

Phù Đổng   (VN) 
Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm từ sữa; sữa chua; sữa tươi thanh trùng; đồ uống làm từ sữa 
(sữa là chủ yếu); nước sữa lên men (đồ uống từ sữa). 
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(210) 4-2018-11646 (220) 16.04.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.20; 2.1.22; 1.15.11; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Hợp tác xã chế biến sữa bò 
Phù Đổng   (VN) 
Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa tươi.  
 

 
(210) 4-2018-11650 (220) 16.04.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Lê Hải Giang   (VN) 
151/36 Trần Hoàng Na, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp các bữa ăn nhanh do nhà hàng 

phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng, quán ăn thực hiện); quán ăn tự phục vụ; 

căng tin.  
 

 
(210) 4-2018-11856 (220) 17.04.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và đầu tư Trương 
Thịnh Thành  (VN) 
70/1F đường 109, phường Phước Long B, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh             

 

(511)   Nhóm 40: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản [theo đơn đặt hàng của người 

khác]; chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt  [theo đơn đặt hàng của người khác]; chế 

biến và bảo quản các sản phẩm từ rau củ quả [theo đơn đặt hàng của người khác].  
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(210) 4-2018-11997 (220) 18.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) NORTHERN TECHNOLOGIES 

INTERNATIONAL CORPORATION  
(US) 
23900 Mercantile Road, Beachwood, 
Ohio 44122, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ phân; hỗn hợp của nhựa polyme 
có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ phân được pha trộn, được kết hợp và/hoặc được hợp kim 
hóa, hợp chất trên cơ sở polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ phân, tất cả được sử 
dụng trong việc sản xuất sản phẩm thương mại, công nghiệp hoặc gia dụng. 

 

Nhóm 16: Giấy, cụ thể là bìa cứng, giấy thủ công, giấy in, và giấy được tạo nếp gợn sóng, 
được phủ với và/hoặc chứa một hoặc nhiều nhựa polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ 
phân, và/hoặc một hoặc nhiều hỗn hợp của nhựa polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ 
phân được pha trộn, được kết hợp và/hoặc được hợp kim hóa; và túi giấy được đuợc phủ 
với và/hoặc chứa một hoặc nhiều nhựa polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ phân, 
và/hoặc một hoặc nhiều hỗn hợp của nhựa polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ phân 
được pha trộn, được kết hợp và/hoặc được hợp kim hóa. 

 

Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo, tấm chất dẻo, màng bao bằng chất dẻo làm từ một 
hoặc nhiều nhựa polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ phân, và/hoặc một hoặc nhiều 
hỗn hợp của nhựa polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ phân được pha trộn, được kết 
hợp và/hoặc được hợp kim hóa, để sử dụng như là vật liệu đệm lót và/hoặc đóng gói dùng 
trong thương mại, công nghiệp hoặc gia dụng; bọt xốp tế bào mở để dùng trong sản xuất 
hàng tiêu dùng và dùng như vật liệu cách nhiệt trong tòa nhà và xây dựng, được làm từ 
hoặc chứa một hoặc nhiều nhựa polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ phân, và/hoặc 
một hoặc nhiều hỗn hợp của nhựa polyme có thể phân hủy và/hoặc có thể ủ phân được 
pha trộn, được kết hợp và/hoặc được hợp kim hóa; bọt xốp đệm lót và/hoặc bọt xốp bao 
gói ở dạng cuộn được làm từ hoặc chứa một hoặc nhiều nhựa polyme có thể phân hủy 
và/hoặc có thể ủ phân, và/hoặc một hoặc nhiều hỗn hợp của nhựa polyme có thể phân hủy 
và/hoặc có thể ủ phân đuợc pha trộn, được kết hợp và/hoặc được hợp kim hóa. 

 

 
(210) 4-2018-12169 (220) 19.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

HND  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu 
đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-12290 (220) 20.04.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; 1.15.23 

(591) Xanh non, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thông Tin và 
Công Nghệ Số  (VN) 
24 ngách 27 ngõ 350 đường Kim Giang, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị số hóa (quang học); thiết bị an ninh (kiểm tra, 

kiểm soát ra vào); thiết bị xử lý dữ liệu. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị văn phòng; hoạt động văn phòng; quản lý kinh doanh mua bán 

các các loại sản phẩm tin học, thiết bị số hóa tài liệu, dịch vụ phần mềm, giải pháp công 

nghệ thư viện - thư viện điện tử, các giải pháp về thiết bị và phần mềm số hóa tài liệu 

trong lĩnh vực thư viện và lưu trữ; mua bán đồ điện gia dụng, giường tủ, bàn ghế, đồ nội 

thất; mua bán các sản phẩm về công nghệ thông tin. 

 

Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa thiết bị. 

 

Nhóm 40: Chế tạo các thiết bị trong lĩnh vực thư viện và số hóa tài liệu. 

 

Nhóm 42: Thiết kế các thiết bị trong lĩnh vực thư viện và số hóa tài liệu; dịch vụ tư vấn 

thiết kế mô mình không gian thư viện và giải pháp công nghệ trong thư viện. 
 

 
(210) 4-2018-12432 (220) 20.04.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.3.13; 15.1.23; 7.1.15 

(591) Hồng, xanh lá cây, vàng cam. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
DIOS INVESTMENT VINA   (VN) 
Phòng số 03, tầng 11, toà nhà Charm Vit, 

phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-12457 (220) 20.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hiệp hội doanh nghiệp Nhật 

Bản - Chi hội tại thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
Phòng 1407, tòa nhà Sun Wah, 115 
đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; hỗ trợ quản lý kinh doanh thương mại và công nghiệp; nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; phân tích tài chính; quản lý tài chính; bảo đảm 
tài chính; quyên góp quỹ. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; tổ chức các khóa đào tạo; tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; huấn luyện 
[đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]. 

 

 
(210) 4-2018-12475 (220) 23.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Hiệp hội doanh nghiệp Nhật 

Bản - chi hội tại thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
Phòng 1407, tòa nhà Sun Wah, 115 
đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; hỗ trợ quản lý kinh doanh thương mại và công nghiệp; nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; phân tích tài chính, quản lý tài chính; bảo đảm 
tài chính; quyên góp quỹ. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; tổ chức các khóa đào tạo; tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; huấn luyện 
[đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]. 
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(210) 4-2018-12476 (220) 23.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hiệp hội doanh nghiệp Nhật 

Bản - chi hội tại thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
Phòng 1407, tòa nhà Sun Wah, 115 
đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 

phẩm và dịch vụ; hỗ trợ quản lý kinh doanh thương mại và công nghiệp; nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; phân tích tài chính, quản lý tài chính; bảo đảm 
tài chính; quyên góp quỹ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; tổ chức các khóa đào tạo; tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; huấn luyện 
[đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]. 

 

 
(210) 4-2018-12811 (220) 24.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PSA AUTOMOBILES SA  (FR) 

2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 
Poissy, FRANCE 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học dùng cho xe chạy bằng động cơ; dầu phanh dùng cho xe cộ; 

chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ lực; dung dịch làm mát, dung dịch chống đông dùng 
cho xe cộ. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho xe chạy bằng động cơ; chất lỏng làm sạch kính 
chắn gió. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho xe chạy bằng động cơ. 

 
Nhóm 07: Bugi đánh lửa dùng cho động cơ xe cộ, bugi làm nóng máy dùng cho động cơ 
xe cộ, đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy cho xe cộ chạy bằng động cơ, đai truyền 
động dùng cho phụ tùng của xe cộ chạy bằng động cơ, máy phát điện xoay chiều, bộ khởi 
động dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, khớp nối dùng cho động cơ và đầu máy, ống 
kềm xú páp (dẫn hướng), ống thải khí và bộ giảm thanh dùng cho xe cộ chạy bằng động 
cơ, vòng kẹp ống thải khí dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, thiết bị chuyển hoá khí thải 
xúc tác và thiết bị lọc chất xúc tác dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ; đầu xi lanh và 
khớp nối dùng cho đầu xi lanh, thanh truyền, trống tang, van, vòng kẹp dùng cho đầu máy 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
887 

của xe cộ chạy bằng động cơ; máy nén dùng cho điều hoà không khí của xe cộ chạy bằng 
động cơ. 

 

Nhóm 09: Bộ cảm biến lamđa, ắc quy dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, bộ tụ điện, cầu 
chì, máy điều nhiệt (bộ phận của thiết bị làm mát không khí). 

 

Nhóm 11: Đèn và đèn pha dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ; đèn tín hiệu, thiết bị điều 
hoà không khí dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ và bộ phận của chúng (bộ khử nước, bộ 
làm đầy gaz), thiết bị làm mát không khí và bộ phận của chúng (máy bơm nước, bộ tản 
nhiệt); bộ lọc dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ (bộ phận của hệ thống điều hoà không 
khí); thiết bị lọc khí, thiết bị lọc dầu, thiết bị lọc xăng dầu, thiết bị lọc dầu gazoin. 

 

Nhóm 12: Xe cộ, xe ô tô, phụ kiện cấu thành của chúng, cụ thể là giảm xóc treo cho xe 
cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho 
phương tiện giao thông trên bộ; khung gầm xe cộ; vỏ xe cộ; trục truyền động cho xe cộ 
mặt đất; hệ thống thuỷ lực cho xe cộ; bộ chuyển hướng cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp 
cho xe cộ trên mặt đất; trục của xe cộ; phanh cho xe cộ; bánh xe cộ; vành của xe cộ; nắp 
chụp moay-ơ dùng cho bánh xe cộ; moay-ơ cho bánh xe cộ; lốp xe bơm khí; tay lái cho 
xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; hệ thống an toàn dùng cho xe 
cộ, cụ thể là thắt lưng bảo hiểm và túi khí; gương chiếu hậu; cần gạt nước ở kính chắn gió 
xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ; thanh đúc bảo vệ, cho phương 
tiện giao thông trên bộ, không là bộ phận của đầu máy và động cơ; tấm làm lệch hướng 
gió (vè che mưa) dùng cho xe ô tô; tấm hướng gió; kính chắn gió cho xe cộ; cửa sổ trời 
dùng cho xe cộ; cửa sổ cho xe cộ; nắp đậy bình chứa nhiên liệu của xe cộ; giá để hành lý 
cho xe cộ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ phụ tùng thay thế cho xe cộ chạy bằng động cơ. 
 

Nhóm 37: Bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng cho xe cộ chạy bằng động cơ; dịch vụ hỗ trợ xe 
hỏng (dịch vụ sửa chữa). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, cụ thể là bằng ô tô, cho thuê và cho mượn xe cộ chạy bằng 
động cơ, cho thuê chỗ để xe; dịch vụ lai kéo xe hỏng. 

 

 
(210) 4-2018-12812 (220) 24.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) EURO REPAR CAR SERVICE  (FR) 

Immeuble P«le tertiaire 2, 1 Boulevard 
de l'Europe, 78300 POISSY, FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học dùng cho xe chạy bằng động cơ; dầu phanh dùng cho xe cộ; 
chất lỏng dùng cho hệ thống thủy lực; dung dịch làm mát, dung dịch chống đông dùng 
cho xe cộ. 
 

Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho xe chạy bằng động cơ; chất lỏng làm sạch kính 
chắn gió. 
 

Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho xe chạy bằng động cơ. 
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Nhóm 07: Bugi đánh lửa dùng cho động cơ xe cộ, bugi làm nóng máy dùng cho động cơ 
xe cộ, đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy cho xe cộ chạy bằng động cơ, đai truyền 
động dùng cho phụ tùng của xe cộ chạy bằng động cơ, máy phát điện xoay chiều, bộ khởi 
động dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, khớp nối dùng cho động cơ và đầu máy, ống 
kềm xú páp (dẫn hướng), ống thải khí và bộ giảm thanh dùng cho xe cộ chạy bằng động 
cơ, vòng kẹp ống thải khí dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, thiết bị chuyển hoá khí thải 
xúc tác và thiết bị lọc chất xúc tác dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ; đầu xi lanh và 
khớp nối dùng cho đầu xi lanh, thanh truyền, trống tang, van, vòng kẹp dùng cho đầu máy 
của xe cộ chạy bằng động cơ; máy nén dùng cho điều hoà không khí của xe cộ chạy bằng 
động cơ. 

 
Nhóm 09: Bộ cảm biến lamđa, ắc quy dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, bộ tụ điện, cầu 
chì, máy điều nhiệt (bộ phận của thiết bị làm mát không khí). 

 
Nhóm 11: Đèn và đèn pha dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ; đèn tín hiệu, thiết bị điều 
hoà không khí dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ và bộ phận của chúng (bộ khử nước, bộ 
làm đầy gaz), thiết bị làm mát không khí và bộ phận của chúng (máy bơm nước, bộ tản 
nhiệt); bộ lọc dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ (bộ phận của hệ thống điều hoà không 
khí); thiết bị lọc khí, thiết bị lọc dầu, thiết bị lọc xăng dầu, thiết bị lọc dầu gazoin. 

 
Nhóm 12: Xe cộ, xe ô tô, phụ kiện cấu thành của chúng, cụ thể là giảm xóc treo cho xe 
cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho 
phương tiện giao thông trên bộ; khung gầm xe cộ; vỏ xe cộ; trục truyền động cho xe cộ 
mặt đất; hệ thống thủy lực cho xe cộ; bộ chuyển hướng cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp 
cho xe cộ trên mặt đất; trục của xe cộ; phanh cho xe cộ; bánh xe cộ; vành của xe cộ; nắp 
chụp moay-ơ dùng cho bánh xe cộ; moay-ơ cho bánh xe cộ; lốp xe bơm khí; tay lái cho 
xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; hệ thống an toàn dùng cho xe 
cộ, cụ thể là thắt lưng bảo hiểm và túi khí; gương chiếu hậu; cần gạt nước ở kính chắn gió 
xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ; thanh đúc bảo vệ, cho phương 
tiện giao thông trên bộ, không là bộ phận của đầu máy và động cơ; tấm làm lệch hướng 
gió (vè che mưa) dùng cho xe ô tô; tấm hướng gió; kính chắn gió cho xe cộ; cửa sổ trời 
dùng cho xe cộ; cửa sổ cho xe cộ; nắp đậy bình chứa nhiên liệu của xe cộ; giá để hành lý 
cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-12813 (220) 24.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) EURO REPAR CAR SERVICE  (FR) 

Immeuble P«le tertiaire 2, 1 Boulevard 
de l'Europe, 78300 POISSY, FRANCE 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học dùng cho xe chạy bằng động cơ; dầu phanh dùng cho xe cộ; 
chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ lực; dung dịch làm mát, dung dịch chống đông dùng 
cho xe cộ. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho xe chạy bằng động cơ; chất lỏng làm sạch kính 
chắn gió. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
889 

Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho xe chạy bằng động cơ. 
 

Nhóm 07: Bugi đánh lửa dùng cho động cơ xe cộ, bugi làm nóng máy dùng cho động cơ 
xe cộ, đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy cho xe cộ chạy bằng động cơ, đai truyền 
động dùng cho phụ tùng của xe cộ chạy bằng động cơ, máy phát điện xoay chiều, bộ khởi 
động dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, khớp nối dùng cho động cơ và đầu máy, ống 
kềm xú páp (dẫn hướng), ống thải khí và bộ giảm thanh dùng cho xe cộ chạy bằng động 
cơ, vòng kẹp ống thải khí dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, thiết bị chuyển hoá khí thải 
xúc tác và thiết bị lọc chất xúc tác dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ; đầu xi lanh và 
khớp nối dùng cho đầu xi lanh, thanh truyền, trống tang, van, vòng kẹp dùng cho đầu máy 
của xe cộ chạy bằng động cơ; máy nén dùng cho điều hoà không khí của xe cộ chạy bằng 
động cơ. 

 
Nhóm 09: Bộ cảm biến lamđa, ắc quy dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, bộ tụ điện, cầu 
chì, máy điều nhiệt (bộ phận của thiết bị làm mát không khí). 

 
Nhóm 11: Đèn và đèn pha dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ; đèn tín hiệu, thiết bị điều 
hoà không khí dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ và bộ phận của chúng (bộ khử nước, bộ 
làm đầy gaz), thiết bị làm mát không khí và bộ phận của chúng (máy bơm nước, bộ tản 
nhiệt); bộ lọc dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ (bộ phận của hệ thống điều hoà không 
khí); thiết bị lọc khí, thiết bị lọc dầu, thiết bị lọc xăng dầu, thiết bị lọc dầu gazoin. 

 
Nhóm 12: Xe cộ, xe ô tô, phụ kiện cấu thành của chúng, cụ thể là giảm xóc treo cho xe 
cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho 
phương tiện giao thông trên bộ; khung gầm xe cộ; vỏ xe cộ; trục truyền động cho xe cộ 
mặt đất; hệ thống thuỷ lực cho xe cộ; bộ chuyển hướng cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp 
cho xe cộ trên mặt đất; trục của xe cộ; phanh cho xe cộ; bánh xe cộ; vành của xe cộ; nắp 
chụp moay-ơ dùng cho bánh xe cộ; moay-ơ cho bánh xe cộ; lốp xe bơm khí; tay lái cho 
xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; hệ thống an toàn dùng cho xe 
cộ, cụ thể là thắt lưng bảo hiểm và túi khí; gương chiếu hậu; cần gạt nước ở kính chắn gió 
xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ; thanh đúc bảo vệ, cho phương 
tiện giao thông trên bộ, không là bộ phận của đầu máy và động cơ; tấm làm lệch hướng 
gió (vè che mưa) dùng cho xe ô tô; tấm hướng gió; kính chắn gió cho xe cộ; cửa sổ trời 
dùng cho xe cộ; cửa sổ cho xe cộ; nắp đậy bình chứa nhiên liệu của xe cộ; giá để hành lý 
cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-12815 (220) 24.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) EURO REPAR CAR SERVICE  (FR) 

Immeuble P«le tertiaire 2, 1 Boulevard 
de l'Europe, 78300 POISSY, FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học dùng cho xe chạy bằng động cơ; dầu phanh dùng cho xe cộ; 

chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ lực; dung dịch làm mát, dung dịch chống đông dùng 
cho xe cộ. 
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Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho xe chạy bằng động cơ; chất lỏng làm sạch kính 

chắn gió. 

 

Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho xe chạy bằng động cơ. 
 

Nhóm 07: Bugi đánh lửa dùng cho động cơ xe cộ, bugi làm nóng máy dùng cho động cơ 

xe cộ, đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy cho xe cộ chạy bằng động cơ, đai truyền 

động dùng cho phụ tùng của xe cộ chạy bằng động cơ, máy phát điện xoay chiều, bộ khởi 

động dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, khớp nối dùng cho động cơ và đầu máy, ống 

kềm xú páp (dẫn hướng), ống thải khí và bộ giảm thanh dùng cho xe cộ chạy bằng động 

cơ, vòng kẹp ống thải khí dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, thiết bị chuyển hoá khí thải 

xúc tác và thiết bị lọc chất xúc tác dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ; đầu xi lanh và 

khớp nối dùng cho đầu xi lanh, thanh truyền, trống tang, van, vòng kẹp dùng cho đầu máy 

của xe cộ chạy bằng động cơ; máy nén dùng cho điều hoà không khí của xe cộ chạy bằng 

động cơ. 

 

Nhóm 09: Bộ cảm biến lamđa, ắc quy dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ, bộ tụ điện, cầu 

chì, máy điều nhiệt (bộ phận của thiết bị làm mát không khí). 

 

Nhóm 11: Đèn và đèn pha dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ; đèn tín hiệu, thiết bị điều 

hoà không khí dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ và bộ phận của chúng (bộ khử nước, bộ 

làm đầy gaz), thiết bị làm mát không khí và bộ phận của chúng (máy bơm nước, bộ tản 

nhiệt); bộ lọc dùng cho xe cộ chạy bằng động cơ (bộ phận của hệ thống điều hoà không 

khí); thiết bị lọc khí, thiết bị lọc dầu, thiết bị lọc xăng dầu, thiết bị lọc dầu gazoin. 
 

Nhóm 12: Xe cộ, xe ô tô, phụ kiện cấu thành của chúng, cụ thể là giảm xóc treo cho xe 

cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho 

phương tiện giao thông trên bộ; khung gầm xe cộ; vỏ xe cộ; trục truyền động cho xe cộ 

mặt đất; hệ thống thuỷ lực cho xe cộ; bộ chuyển hướng cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp 

cho xe cộ trên mặt đất; trục của xe cộ; phanh cho xe cộ; bánh xe cộ; vành của xe cộ; nắp 

chụp moay-ơ dùng cho bánh xe cộ; moay-ơ cho bánh xe cộ; lốp xe bơm khí; tay lái cho 

xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; hệ thống an toàn dùng cho xe 

cộ, cụ thể là thắt lưng bảo hiểm và túi khí; gương chiếu hậu; cần gạt nước ở kính chắn gió 

xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ; thanh đúc bảo vệ, cho phương 

tiện giao thông trên bộ, không là bộ phận của đầu máy và động cơ; tấm làm lệch hướng 

gió (vè che mưa) dùng cho xe ô tô; tấm hướng gió; kính chắn gió cho xe cộ; cửa sổ trời 

dùng cho xe cộ; cửa sổ cho xe cộ; nắp đậy bình chứa nhiên liệu của xe cộ; giá để hành lý 

cho xe cộ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ phụ tùng thay thế cho xe cộ chạy bằng động cơ. 
 

Nhóm 37: Bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng cho xe cộ chạy bằng động cơ; dịch vụ hỗ trợ xe 

hỏng (dịch vụ sửa chữa). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, cụ thể là bằng ô tô, cho thuê và cho mượn xe cộ chạy bằng 

động cơ, cho thuê chỗ để xe; dịch vụ lai kéo xe hỏng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
891 

(210) 4-2018-12872 (220) 24.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Phan Thị Tuyết Mai  (VN) 

Số 10 Lê Thành Phương, phường Phương 
Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 
yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); sản phẩm sữa; sữa hạt. 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn); nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước quả cô đặc 
không có cồn; nước ép rau.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: tổ yến (tổ chim ăn được), yến sào 
tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, 
súp yến), nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn), trang sức, tơ lụa, đồ da, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ ăn, 
thức uống; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm nông nghiệp (lúa, gạo, rau, quả, thịt), máy xây 
dựng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, 
hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), thiết 
bị tự động hóa (thiết bị điều khiển tự động, ap- tô-mát), thiết bị bảo vệ phòng chống trộm 
tự động, hàng nông sản (lúa, gạo), lâm sản (gỗ) và thủy hải sản; tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại, sự kiện thương mại; quan hệ công chúng (PR); kinh doanh thương mại điện 
tử (mua bán trên internet) cho các loại hàng hóa kể trên; quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản; tư vấn tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát và thi công xây dựng các công trình nuôi chim yến, làng 
nghề yến sào; giám sát và thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư 
vấn cải tạo sửa chữa nhà yến cũ, nhà yến không thành công đạt hiệu quả cao; lắp đặt thiết 
bị, cải tạo thiết bị không phù hợp cho các công trình nuôi chim yến; dịch vụ vệ sinh công 
nghiệp. 

 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục 
đích du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải cho 
các chuyến tham quan.  

 

Nhóm 40: Khai thác công trình nuôi chim yến, làng nghề chim yến thu hoạch, bảo quản, 
gia công tổ yến); làm đông lạnh thực phẩm; nghiền, ép trái cây. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; tổ 
chức triển lãm cho mục dích giáo dục hoặc văn hoá; dịch vụ đào tạo giảng dạy; trường 
đào tạo. 

 

Nhóm 42: Chuyển giao bí quyết về kỹ thuật, công nghệ quy trình thiết kế, xây dựng mô 
hình nuôi yến trong nhà ngoài nước; khảo sát và tư vấn thiết kế các công trình nuôi chim 
yến, làng nghề yến sào; khảo sát và tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công 
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nghiệp; lập hồ sơ dự án đầu tư, quy hoạch thiết kế công trình nuôi chim yến, làng nghề 
nuôi chim yến; nghiên cứu sinh học; tư vấn kiến trúc. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống; khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cho thuê 
chỗ ở tạm thời; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ quán cà 
phê. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến, dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; tư vấn 
sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2018-12898 (220) 24.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HOUSEWARES AMERICA, INC.  (US) 

Corporate Square 28050, US Highway 
19N, Suite 301, Clearwater, Florida  
33761 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)  Nhóm 16: Hộp chứa gia dụng cho thực phẩm bằng giấy hoặc bìa cứng; túi dự trữ thực 
phẩm bằng chất dẻo dùng cho mục đích gia dụng; túi dự trữ thực phẩm bằng chất dẻo 
dùng cho nhà bếp; túi dự trữ bằng chất dẻo dùng cho mục đích gia dụng; túi bằng chất dẻo 
dùng cho mục đích gia dụng; túi dự trữ bằng chất dẻo sử dụng cho nhà bếp; túi bằng chất 
dẻo sử dụng cho nhà bếp; màng bọc bằng chất dẻo dùng cho mục đích gia dụng và nhà 
bếp; màng bằng chất dẻo để bao gói; túi trữ bằng chất dẻo dùng cho tủ đông; túi bằng chất 
dẻo dùng cho nấu ăn; giấy dùng cho nấu ăn; giấy thấm dầu; màng bọc bằng chất dẻo tổng 
hợp sử dụng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; túi bằng chất dẻo dùng cho đóng gói 
kín bằng hút chân không. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng gia dụng hoặc nhà bếp; dụng cụ gia dụng hoặc nhà bếp; đồ chứa 
đựng thực phẩm dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng gia dụng cho đồ uống; đồ 
chứa đựng dự trữ dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng thực phẩm gia dụng bằng 
thiếc; đĩa, bát hoặc cốc làm bằng giấy, nhựa hoặc vật liệu tổng hợp; bình nhựa gia dụng; 
bát trộn sa lát; hộp trữ bánh ngọt gia dụng; bọt biển; bàn chải gia dụng; dụng cụ giặt giũ, 
vận hành bằng tay; giá để dụng cụ nhà bếp; giá hong khô đĩa bát [đồ dùng nhà bếp]; giá 
dạng bàn để lò vi sóng [đồ dùng nhà bếp]; giá làm nguội đồ nướng; đồ dùng nhà bếp có 
vạch chia để đong; khay nướng; tấm để bánh mì; ống cắm đũa; thùng rác; hộp đựng dùng 
cho nhà bếp; dao cắt bánh quy; khay để thực phẩm; khay để đá viên; khay để dao kéo; 
khay thoát nước [đồ dùng nhà bếp]; đồ chứa đựng để đóng gói bằng chân không. 

 

 
(210) 4-2018-12918 (220) 26.04.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.5.1; 3.5.20; 26.4.2 
(591) Đỏ cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BUKA HOUSE 
Việt Nam  (VN) 
Số 254 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đăng ký quà tặng, phụ kiện số.  
 

 
(210) 4-2018-13045 (220) 26.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) WEWORK COMPANIES INC.   (US) 

115 West 18th Street, New York, New 
York 10011, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin doanh nghiệp; dịch vụ phát triển kinh doanh, cụ thể là cung 

cấp tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; cung cấp hỗ trợ văn phòng, cụ 
thể là cung cấp thiết bị văn phòng và nhân viên tạm thời hoặc dài hạn; dịch vụ kết nối 
kinh doanh trực tuyến; cố vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; phân tích dữ liệu kinh 
doanh; phân tích thị trường; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường; phân tích 
marketing về bất động sản; cung cấp dịch vụ nhân viên hỗ trợ văn phòng; dịch vụ quản lý 
dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ cố vấn kinh doanh trong lĩnh vực thiết 
kế nội thất, kiến trúc cơ sở hạ tầng và bố trí không gian; cố vấn kinh doanh, cụ thể là dịch 
vụ cố vấn trong lĩnh vực quản lý không gian để tối đa hóa hiệu quả quy trình kinh doanh 
và đưa ra quyết định trong kinh doanh; quản lý kinh doanh về hậu cần và không gian vật 
lý với sự hỗ trợ của máy tính; cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi trực tuyến về các sản 
phẩm phần mềm máy tính và phần mềm ứng dụng cho máy tính, giấy và bìa cứng, ấn 
phẩm in, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng, vật liệu dùng cho nghệ sỹ, bút lông để vẽ, máy đánh chữ và đồ dùng 
văn phòng (trừ đồ nội thất), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị), vật liệu 
bằng chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc các nhóm khác), chữ in, bản in đúc, sách in 
mỏng, sách mỏng (brouchure), sổ tay hướng dẫn, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, cuốn 
sách nhỏ, tờ bướm quảng cáo, tờ rơi thông tin, bản tin và bản thông tin, ấn phẩm in, đồ 
đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) trong nhà, gương, khung ảnh, sừng, xương, ngà voi, 
phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ, tất cả ở dạng thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, 
đá bọt, hổ phách vàng, gối, đệm, quần áo, cụ thể là: áo phông ngắn tay, mũ chơi bóng 
chày, áo dài tay vải mềm dáng thoải mái; dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán 
hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng truyền thông điện tử toàn cầu, cụ thể là dịch vụ bán 
lẻ trực tuyến: các sản phẩm phần mềm máy tính và phần mềm ứng dụng cho máy tính, 
giấy và bìa cứng, ấn phẩm in, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, vật liệu dùng cho nghệ sỹ, bút lông để vẽ, máy 
đánh chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ nội thất), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ 
thiết bị), vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc các nhóm khác), chữ in, 
bản in đúc, sách in mỏng, sách mỏng (brouchure), sổ tay hướng dẫn, sách, tạp chí xuất 
bản định kỳ, cuốn sách nhỏ, tờ bướm quảng cáo, tờ rơi thông tin, bản tin và bản thông tin, 
ấn phẩm in, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) trong nhà, gương, khung ảnh, sừng, 
xương, ngà voi, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ, tất cả ở dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, đá bọt, hổ phách vàng, gối, đệm, quần áo, cụ thể là: áo phông ngắn 
tay, mũ chơi bóng chày, áo dài tay vải mềm dáng thoải mái; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể 
tìm kiếm được trực tuyến cho việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác; cung cấp 
hướng dẫn đặt hàng có thể tìm kiếm được trực tuyến để định vị, tổ chức và giới thiệu hàng 
hóa và dịch vụ của những nhà cung cấp trực tuyến khác; dịch vụ bán lẻ quà tặng; dịch vụ 
bán lẻ: các sản phẩm phần mềm máy tính và phần mềm ứng dụng cho máy tính, giấy và 
bìa cứng, ấn phẩm in, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính cho mục 
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đích văn phòng hoặc gia dụng, vật liệu dùng cho nghệ sỹ, bút lông để vẽ, máy đánh chữ 
và đồ dùng văn phòng (trừ đồ nội thất), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị), 
vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc các nhóm khác), chữ in, bản in đúc, 
sách in mỏng, sách mỏng (brouchure), sổ tay hướng dẫn, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, 
cuốn sách nhỏ, tờ bướm quảng cáo, tờ rơi thông tin, bản tin và bản thông tin, ấn phẩm in, 
đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) trong nhà, gương, khung ảnh, sừng, xương, ngà voi, 
phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ, tất cả ở dạng thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, 
đá bọt, hổ phách vàng, gối, đệm, quần áo, cụ thể là: áo phông ngắn tay, mũ chơi bóng 
chày, áo dài tay vải mềm dáng thoải mái; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh 
doanh; chức năng văn phòng. 

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung được trang bị đầy đủ tiện 
nghi, cụ thể là bàn làm việc, văn phòng riêng, phòng thư tín, máy in trung tâm, lễ tân, nhà 
bếp, phòng họp, đồ đạc văn phòng, máy tính, điện thoại, máy photocopy (sao chụp tài 
liệu), máy quét tài liệu, máy fax, máy chủ máy tính và dây cáp kết nối internet cho các 
doanh nghiệp mới, khởi nghiệp hoặc đang tồn tại; lập và phát triển dự án bất động sản cho 
bên thứ ba; dịch vụ quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê không gian văn 
phòng; cho thuê bất động sản về căn hộ, chung cư và không gian văn phòng; môi giới bất 
động sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cung cấp theo dõi điện tử 
tài sản bất động sản cho người khác cho mục đích kinh doanh (dịch vụ môi giới bất sản). 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật văn phòng, cụ thể là cài đặt và bảo trì phần 
mềm máy tính; dịch vụ cố vấn kinh doanh dưới hình thức thiết kế không gian văn phòng, 
cụ thể là dịch vụ thiết kế nội thất. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); cung cấp không gian hội nghị; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quầy rượu, và phòng 
đợi. 

 
 

(210) 4-2018-13233 (220) 27.04.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Mikyto   (VN) 
Số nhà 41, tổ 13, phường Đồng Tiến, 
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn led (chiếu sáng); bình nóng lạnh; máy hút mùi; bếp dùng 
điện (bếp lẩu, bếp điện, bếp từ); lò vi sóng; máy sấy quần áo; nồi cơm điện; nồi áp suất 
chạy điện; ấm siêu tốc dùng điện; thiết bị lọc nước. 

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng và đồ làm bếp (muôi, thìa, cốc); nồi, xoong, chảo (tất cả không 
dùng điện). 
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(210) 4-2018-13383 (220) 02.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.7.24; A5.3.13; 5.9.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã rau an toàn xã 
Trà Tân  (VN) 
Thôn 5, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Rau ăn lá, củ, quả. 
 

 
(210) 4-2018-13442 (220) 02.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 30 2017 027 891.8 02.11.2017 DE 

  
(731) DAIMLER AG  (DE) 

Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quay phim điện 

ảnh, quang học, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát) và thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; vật mang dữ liệu, âm thanh, 
hình ảnh cụ thể là: băng ghi âm thanh, băng caset nhạc và băng caset hình, đĩa compắc 
(nghe-nhìn), đĩa lưu trữ, băng âm thanh kỹ thuật số, băng viđêô, đĩa mềm, đĩa cd, tất cả 
các sản phẩm nêu trên ở dạng đã được ghi và đĩa trắng; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa nén; 
thiết bị ghi dvd và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; phần cứng (máy tính) dùng để xử 
lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị và dụng cụ quang học, bao gồm kính đeo mắt, thấu kính; 
gọng kính đeo mắt; dây, dây xích và khung của kính đeo mắt; phần mềm máy tính (ghi 
sẵn); chương trình trò chơi dùng cho máy tính (ghi sẵn); thiết bị truyền tin từ xa di động; 
bao và vỏ ốp của thiết bị truyền tin từ xa di động; chương trình ứng dụng (máy tính, có thể 
tải về); chương trình máy tính và chương trình trò chơi, phần mềm (ghi sẵn), phần mềm 
ứng dụng (ghi sẵn và có thể tải về) dùng cho máy vi tính, cho sổ ghi chép (điện tử), cho 
máy tính xách tay, cho máy tính bảng, cho điện thoại thông minh và cho điện thoại di 
động.  

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất có động cơ cùng các linh kiện và phụ tùng 
của chúng.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; áp phích quảng cáo khổ lớn và áp phích quảng cáo; vật liệu quảng 
cáo bằng giấy hoặc bằng bìa cứng; ấn phẩm cụ thể là catalô, cuốn sách nhỏ, sách, báo chí, 
tạp chí xuất bản định kỳ và lịch; văn phòng phẩm; giấy; bìa cứng; biển hiệu bằng giấy 
hoặc bìa cứng; vỏ bọc chai bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ thư mục bằng giấy hoặc bìa 
cứng; bưu thiếp bằng giấy hoặc bìa cứng; khăn tay bỏ túi (bằng giấy) và khăn giấy dùng 
để tẩy trang túi bằng giấy dùng để bao gói; phong bì và túi nhỏ bằng giấy; tấm lót bình, 
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cốc bằng giấy bìa cứng; ảnh chụp (được in); vật liệu bao gói làm từ chất dẻo; khăn ăn 
bằng giấy; áp phích quảng cáo; đề can; giấy dính (văn phòng phẩm); nhãn dán có chất 
dính (văn phòng phẩm).  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo cụ thể là: qua đài phát thanh, qua truyền hình, qua điện ảnh, 

qua việc in ấn, qua văn bản truyền hình, văn bản truyền từ xa và qua quảng cáo trên mạng 

internet; marketing; tổ chức và tiến hành các sự kiện quảng cáo; quan hệ công chúng; xuất 

bản các ấn phẩm, bao gồm cả dưới dạng điện tử cho mục đích quảng cáo; lập kế hoạch và 

tiến hành quảng cáo trên phương tiện truyền thông điện tử; quảng cáo ngoài trời và quảng 

cáo qua in ấn; phối hợp quảng cáo trên rađio và truyền hình, tạo ra các bộ phim và hình 

ảnh về thương mại, tiếp thị trên internet, tài trợ quảng cáo, tiếp thị qua thư điện tử; lập kế 

hoạch và tạo ra các bản tin và tạp chí, lập kế hoạch các chiến dịch quan hệ công chúng để 

phát sóng trên truyền hình và đài phát thanh, lập kế hoạch hội chợ thương mại để quảng 

cáo; dịch vụ quản lý và tư vấn kinh doanh; phân phối hàng hóa cho mục đích quảng cáo; 

dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; lập kế 

hoạch, giám sát thực hiện và thực hiện các chiến dịch, dự án và sự kiện cho mục đích 

quảng cáo; sắp xếp và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho mục đích thương mại và 

quảng cáo; dịch vụ phân phát catalô và tờ rơi quảng cáo; tạo lập ý tưởng và thực hiện việc 

giới thiệu sản phẩm và các thông tin liên quan khác cho mục đích quảng cáo và bán hàng, 

bao gồm cả trên mạng internet, trên trang mạng dữ liệu khác, trên các dịch vụ trực tuyến 

và trên các phương tiện kỹ thuật đa phương tiện; tổ chức và sắp xếp các chương trình đa 

thông tin cho mục đích quảng cáo; quảng cáo trên mạng truyền thông trực tuyến điện tử; 

xuất bản ấn phẩm (kể cả dưới dạng điện tử) cho mục đích quảng cáo và cho việc truyền bá 

quảng cáo; xuất bản phẩm và xuất bản catalô cho mục đích quảng cáo; sản xuất phim 

quảng cáo.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp quyền truy cập thông tin được lưu trữ trong cơ sở 

dữ liệu, bao gồm cả trên mạng internet và cả bằng các hệ thống máy tính tương tác; cung 

cấp quyền truy cập thông tin trên mạng internet, đặc biệt trong lĩnh vực truyền hình và 

truyền hình internet; dịch vụ cung cấp cổng thông tin điện tử trực tuyến (dịch vụ viễn 

thông); dịch vụ viễn thông được thực hiện trên nền tảng ứng dụng và cổng thông tin trên 

mạng internet; dịch vụ điện thoại di động cụ thể là cung cấp quyền truy cập vào các ứng 

dụng; dịch vụ truyền tải dữ liệu điện tử, phần mềm máy tính và âm thanh, hình ảnh hoặc 

nội dung đa phương tiện đến các thiết bị đầu cuối di động thông qua mạng truyền thông 

địa phương hoặc mạng truyền thông toàn cầu; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào cơ 

sở dữ liệu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo giảng dạy; dịch vụ giải trí; tổ chức các 

hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ giải trí trên radio, trên mạng internet và trên truyền 

hình; tổ chức và tiến hành các sự kiện thể thao và văn hóa; tổ chức các sự kiện giả trí trực 

tiếp; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục 

hoặc văn hoá, tổ chức và sắp xếp các buổi hòa nhạc; dịch vụ đào tạo biên tập trang web; 

chơi trò chơi trực tuyến, bao gồm trò chơi trên máy tính và trò chơi điện tử; xuất bản tạp 

chí định kỳ và xuất bản sách điện tử, bao gồm cả trên mạng internet.  
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(210) 4-2018-13569 (220) 03.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yeou Lih Silica 
Sand Việt Nam  (VN) 
Thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất làm cứng bề mặt bê tông; hóa chất chống thấm và chống bám. 

 

Nhóm 19: Cát sấy khô; cát khuôn đúc; cát tuyển rửa; bột thạch anh; các loại sản phẩm vữa 

xi măng khô làm từ xi măng và nhựa; chất bột dùng làm trang trí (gồm hỗn hợp xi măng, 

cát, bột đá, phụ gia bột màu để hòa với nước phun lên tường trang trí). 
 

 
(210) 4-2018-13619 (220) 03.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 7.1.14 

(731) Cơ sở Ngoại ngữ Gia Bảo   (VN) 
65 Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh 

Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 

(NGUYEN GIA SG) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giảng dạy ngoại ngữ; tổ chức và điều khiển hội thảo, hội 

nghị thuộc lĩnh vực giáo dục; cung cấp diễn đàn trực tuyến về giáo dục; cung cấp thông 

tin giáo dục. 
 

 
(210) 4-2018-13797 (220) 04.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.16; 26.1.1; 1.15.24; 25.5.25 

(591) Xanh nước biển, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác sản xuất mắm tép 
Kim Oanh   (VN) 
Thôn Hán Bắc, xã Gia Viễn, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm tép.  
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(210) 4-2018-14277 (220) 08.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Vàng, đen. 
(731) UCOMMUNE (BEIJING) VENTURE 

INVESTMENT CO., LTD.  (CN) 
15-3,RongHui Garden LinKong 
Economic Core Area, Shunyi Dist. 
Beijing CHINA 101300 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện; thiết bị nạp ắc quy; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; 

máy vi tính; máy đọc đĩa dvd; máy sao chụp tĩnh điện; kính đeo mắt; tai nghe; máy tính 
xách tay; máy tính bảng xách tay; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; máy 
nghe nhạc cầm tay; rađiô; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh; máy tính bảng; 
điện thoại; máy ghi hình; dây điện; máy quay phim đa năng; máy ảnh để chụp ảnh; thiết 
bị chiếu phim dương bản hoặc ảnh; thiết bị thu hình cho mục đích trình chiếu; thiết bị 
chiếu kính dương bản. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; kiểm toán doanh 
nghiệp; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu 
việc làm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ mua sắm cho người khác, cụ thể là, 
dịch vụ tìm kiếm hợp đồng cho người khác để mua năng lượng; dịch vụ mua sắm cho 
người khác, cụ thể là, mua đồ đạc văn phòng, máy vi tính, văn phòng phẩm cho người 
khác; sản xuất phim quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ thư ký; dịch 
vụ tiếp thị qua điện thoại; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ 
bán buôn chuyên về chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ 
chuyên về chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; cho thuê máy móc hoặc thiết 
bị cho văn phòng (ngoại trừ máy fax, thiết bị gửi tin nhắn, điện thoại, máy tính); dịch vụ 
thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà 
đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; định giá các tác phẩm 
nghệ thuật; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới về đầu tư vốn; định giá tài sản thực tế 
[định giá tài chính]; dịch vụ ủy thác tài sản [tài chính], cụ thể là, dịch vụ đại diện ủy thác 
tài sản [tài chính]; dịch vụ ủy thác xử lý thanh toán thuế [dịch vụ tài chính]; định giá tài 
chính cho mục đích bảo hiểm; dịch vụ tài chính; định giá tài chính; tư vấn bảo hiểm; cung 
cấp thông tin bảo hiểm; tư vấn về bảo lãnh phát hành bảo hiểm; định giá đồ trang sức; cho 
vay có thế chấp; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; cung cấp thông tin tài chính thông qua một 
trang web; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ bảo lãnh tài chính; đánh giá bất động sản; 
định giá bất động sản; cung cấp thông tin tài chính; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; bảo hiểm y tế; môi giới bảo hiểm; môi giới đầu tư; bảo hiểm sinh 
mạng; môi giới thế chấp; môi giới bất động sản; dịch vụ bảo hiểm bất động sản; dịch vụ 
bất động sản, cụ thể là, cho thuê tài sản thương mại; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, cho 
thuê văn phòng; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, cho thuê không gian văn phòng; dịch vụ 
bất động sản, cụ thể là, môi giới tài sản thương mại; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, môi 
giới văn phòng; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, môi giới không gian văn phòng; dịch vụ 
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bất động sản, cụ thể là, cho thuê dài hạn tài sản thương mại; dịch vụ bất động sản, cụ thể 
là, cho thuê dài hạn văn phòng; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, cho thuê dài hạn không 
gian văn phòng; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, quản lý tài sản thương mại; dịch vụ bất 
động sản, cụ thể là, quản lý văn phòng; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, quản lý không 
gian văn phòng; môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc 
bằng máy vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; thông tin về lĩnh 
vực liên lạc viễn thông; gửi tin nhắn thông qua một trang web; gửi tin nhắn; nhận tin 
nhắn; chuyển tiếp tin nhắn; dịch vụ hãng tin tức để truyền tải điện tử; cấp quyền truy cập 
vào cơ sơ dữ liệu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến để truyền tin nhắn giữa những người dùng máy vi tính; cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy 
tính toàn cầu; phát chương trình truyền thanh; thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; cho 
thuê thiết bị viễn thông; cho thuê phương tiện viễn thông; cho thuê đường truyền viễn 
thông; cho thuê buồng điện thoại; truyền phát dữ liệu; dịch vụ điện báo; dịch vụ thông tin 
liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ tin nhắn thoại bằng điện thoại; phát chương trình truyền 
hình; truyền điện báo; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; gửi tin nhắn điện 
tử; dịch vụ điện thoại quốc tế; dịch vụ điện thoại di động; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, 
dịch vụ điện thoại không dây; dịch vụ điện thoại hình. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện động vật; giáo dục trong trường nội trú; giáo dục giảng dạy 
trong lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và toán học (stem), 
âm nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật được tiến hành thông qua các khóa học tương ứng; 
dịch vụ giáo dục giảng dạy, cụ thể là, cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực công nghệ 
máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và toán học (stem), âm nhạc, toán học, thiết 
kế, nghệ thuật; dịch vụ giáo dục giảng dạy, cụ thể là, cung cấp dịch vụ gia sư trong lĩnh 
vực công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và toán học (stem), âm nhạc, 
toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ giáo dục giảng dạy, cụ thể là, tổ chức lớp học trong 
lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và toán học (stem), âm 
nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ giáo dục giảng dạy, cụ thể là, tổ chức hội 
thảo chuyên đề trong lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và 
toán học (stem), âm nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ giáo dục giảng dạy, cụ 
thể là, cung cấp dịch vụ hội thảo trong lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng 
dụng khoa học và toán học (stem), âm nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy dưới dạng trường học đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ 
thể là, tiến hành các chương trình trong lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng 
dụng khoa học và toán học (stem), âm nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ giáo 
dục giảng dạy, cụ thể là, cung cấp khóa học giáo dục chuyên nghiệp thường xuyên trong 
lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và toán học (stem), âm 
nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ giải trí dưới dạng các buổi biểu diễn trên 
truyền hình; dịch vụ sản xuất chương trình giải trí trên hình ảnh động; dịch vụ sản xuất 
chương trình giải trí trên truyền hình; dịch vụ sản xuất chương trình giải trí trên internet; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trường mẫu giáo; sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực 
tuyến chuyên về âm nhạc, hướng dẫn toán học, không tải về; xuất bản sách; sản xuất 
chương trình phát thanh giải trí; giảng dạy về kinh doanh; giảng dạy về công nghiệp; 
giảng dạy về công nghệ thông tin; đào tạo về kinh doanh; đào tạo về công nghiệp; đào tạo 
về công nghệ thông tin; giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng 
dụng khoa học và toán học (stem), âm nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ đào 
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tạo trong lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và toán học 
(stem), âm nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp các khóa đào tạo trong các học viện giáo dục; sắp xếp và 
tiến hành hội nghị về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tư vấn giáo dục trong lĩnh vực kinh 
doanh; dịch vụ giáo dục đào tạo về máy vi tính; dịch vụ giáo dục giảng dạy, cụ thể là, 
cung cấp dịch vụ dạy học trong lĩnh vực toán học, ngoại ngữ, nghệ thuật, âm nhạc, hội 
họa, nhảy múa; dịch vụ giáo dục giảng dạy, cụ thể là, cung cấp các lớp đào tạo lại nghề, 
hội thảo chuyên đề, hội thảo trong lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng 
khoa học và toán học (stem), âm nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ giáo dục 
giảng dạy, cụ thể là, tổ chức lớp học, hội thảo chuyên đề, hội nghị, hội thảo, kỳ nghỉ, buổi 
cắm trại và chuyến đi thực địa trong lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng 
khoa học và toán học (stem), âm nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ giáo dục 
giảng dạy, cụ thể là, phân phát tài liệu giảng dạy có liên quan đến việc tổ chức lớp học, 
hội thảo chuyên đề, hội nghị, hội thảo, kỳ nghỉ, buổi cắm trại và chuyến đi thực địa trong 
lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và toán học (stem), âm 
nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật; xuất bản đa phương tiện sách, tạp chí, báo, trò chơi, 
âm nhạc và xuất bản phẩm điện tử [không tải xuống được]; tổ chức triển lãm và hội nghị 
trực tiếp trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và giải trí không nhằm mục đích kinh 
doanh và phi thương mại; dịch vụ huấn luyện cá nhân [đào tạo] trong lĩnh vực ngoại ngữ, 
công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và toán học (stem), âm nhạc, toán 
học, thiết kế, nghệ thuật; dịch vụ huấn luyện chuyên nghiệp [đào tạo] trong lĩnh vực ngoại 
ngữ, công nghệ máy tính, chương trình ứng dụng khoa học và toán học (stem), âm nhạc, 
toán học, thiết kế, nghệ thuật; cung cấp thông tin liên quan đến giáo dục; cung cấp thông 
tin giải trí trực tuyến, cụ thể là, thông tin về chương trình truyền hình; xuất bản xuất bản 
phẩm điện tử; giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ máy tính, chương trình ứng 
dụng khoa học và toán học (stem), âm nhạc, toán học, thiết kế, nghệ thuật. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; điện toán đám mây chuyên về phần mềm sử dụng trong quản 
lý cơ sở dữ liệu, sử dụng như một bảng tính để xử lý văn bản; lập trình máy tính; cho thuê 
máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần 
áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ lưu trữ trang web của người khác trên máy tính chủ 
để truy cập mạng máy tính toàn cầu; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội thất; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; thiết kế bao bì; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê máy 
chủ đặt web; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám 
mây; dịch vụ xuất bản phần mềm trên truyền thông đa phương tiện.  

 

 
(210) 4-2018-14288 (220) 08.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, da cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ truyền thông 
LARAVAN  (VN) 
P9009, A200, Nguyễn Hiền, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng (dao, muỗng, 
nĩa, ly, chén, đĩa, giấy vệ sinh, nước lau nhà, nước rửa chén, chổi, cây lau nhà, ky hốt rác, 
xoong (nồi), chảo, bình đựng nước), thiết bị điện tử (tivi, máy tính, máy tính bảng, máy 
nghe nhạc, điện thoại), thiết bị ngoại vi, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị đo đạc, 
thiết bị quang học, thiết bị nghe nhìn, dụng cụ bảo hộ lao động, thiết bị bảo hộ, hàng điện 
máy, thiết bị di động và các phụ kiện của chúng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, đồ 
dùng trong nhà tắm, dụng cụ âm nhạc, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, thiết bị giảng 
dạy, đồ trang trí nội thất (tranh, ảnh, hoa giả), đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đô 
nội thất dùng trong gia đình và văn phòng, máy móc và thiết bị văn phòng, quần áo, giáy 
dép, phụ kiện thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm, 
hoá mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống, hàng nông sản, hàng 
lâm sản, dụng cụ nhà bếp, thiết bị nhà bếp, chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm các loại (thảm 
trài sàn, thảm yoga), hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể thao, 
đồ chơi, vali, túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay, thiết bị cầm tay, sách báo, 
tạp chí, ấn phẩm, vật liệu xây dựng, thiết bị và dụng cụ y tế, xe cộ các loại, thiết bị và linh 
kiện điện tử, viễn thông; đồ gốm sứ thủy tinh, đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 
cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay sinh tố, máy sấy, 
máy pha cà phê, máy giặt, máy điều hòa, tủ lạnh), máy móc xây dựng, máy móc dùng 
trong nông nghiệp, thiết bị và dụng cụ làm đẹp, thiết bị làm lạnh, thiệt bị gia nhiệt, đồ 
dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh (đồ chơi trẻ em, tã lót, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú cao su, 
xe đẩy trẻ em), két sắt an toàn, máy tính tiền, máy bán hàng tự động, dụng cụ trên bàn ăn 
(dao, thìa, dĩa, nĩa, đũa ăn), đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 

 
(210) 4-2018-14336 (220) 09.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lương Hải Hưng  
(VN) 
45 đường 817 Tạ Quang Bửu, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bồn nước bằng composite (bồn nước phi kim loại).  

 

 
(210) 4-2018-14393 (220) 09.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A1.1.10
(591) Vàng, xanh, trắng, xám, đỏ. 
(731) Hợp tác xã Nông nghiệp - 

DV&TM Tam Đảo  (VN) 
Thôn Trại Mái, xã Bồ Lý, huyện Tam 
Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả na. 
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Nhóm 35: Mua bán: quả na. 
 

 
(210) 4-2018-14394 (220) 09.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.9.24; A2.1.24; 

26.1.1; 8.1.25; 2.7.13; 2.7.23 
(591) Vàng, xanh, trắng, đen, đỏ. 
(731) Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn 

Hương Canh  (VN) 
Thị trấn Hương Canh, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh hòn. 

 

 
(210) 4-2018-14447 (220) 09.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.20; A26.11.8 (540) 

  

(731) Phạm Thị Hồng   (VN) 
Số 15 ngõ 29, phố Hồng Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục) dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch 
vụ phiên dịch viên; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo). 

 

 
(210) 4-2018-14482 (220) 09.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Nova 
(Việt Nam)  (VN) 
Số 22, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng máy móc dầu khí, tàu biển, nhà máy hóa chất. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn quản lý công nghệ, tư vấn công nghệ. 
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(210) 4-2018-14537 (220) 10.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư INGATE CAPITAL   (VN) 
Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: ô tô, mô tô, xe máy, nông lâm sản nguyên liệu, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi phần mềm, viễn thông, máy móc, đồ chơi trẻ em, hàng kim khí điện máy, thiết bị 
linh kiện điện tử và thiết bị và phụ tùng khác (điện thoại di động, phụ kiện kèm theo điện 
thoại di động (pin, sạc, dây cáp, tai nghe), các thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, 
chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện) 

 

 
(210) 4-2018-14574 (220) 10.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 8.7.25; A5.5.20; 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh, tím, đỏ, trắng, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Hội làng nghề truyền thống 
Xôi Phú Thượng  (VN) 
Số 70 phố Phú Thượng, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Xôi. 
 

 
(210) 4-2018-14811 (220) 11.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Trần Văn Tín  (VN) 

ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thảo dược; thuốc sắc dùng 
cho dược phẩm; dược phẩm.  

 

Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm có thể 
tải xuống được); phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; tiền ảo (cụ thể là phần mềm 
máy tính triển khai tiền điện tử) để sử dụng bởi các thành viên cộng đồng mạng trực tuyến 
thông qua mạng vi tính toàn cầu. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 
cơ sở trà; ca cao. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán dựa trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin và kết 
nối ngân hàng; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thanh toán sử dụng thẻ thanh toán, thẻ 
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tín dụng, thẻ ví điện tử; dịch vụ thanh toán bằng tiền ảo sử dụng bởi các thành viên cộng 
đồng mạng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-14817 (220) 11.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(731) HSU, JUI-HUNG  (TW) 

7F.-1, No.159, Sec. 3, Henan Rd., Situn 
Dist., Taichung City 40757, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2018-14877 (220) 11.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển xuất nhập khẩu Âu 
Việt  (VN) 
40/10A, ấp 3, xã Nhị Bình, Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa từ bằng hợp kim; bản lề bằng thép không rỉ; tay nắm bằng thép không rỉ; 
ruột khóa bằng đồng; thân khóa bằng thép không rỉ; tay đẩy hơi bằng hợp kim nhôm; 

chặn cửa bằng thép không rỉ; thanh chắn bụi bằng hợp kim nhôm.  
 

Nhóm 09: Mắt thần bằng hợp kim. 
 

 
(210) 4-2018-14891 (220) 11.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; A26.11.13; 13.1.5 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 
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(210) 4-2018-15102 (220) 15.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng đồng, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tuyết Nhung 
CHIPAS  (VN) 
20A đường Lê Minh Hữu, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt; bánh mì; bột mì và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán): bánh kem, bánh ngọt, bánh mì, bột mì và các 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; dịch vụ thương mại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và giải khát. 

 

 
(210) 4-2018-15103 (220) 15.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu, đen, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) HKD Tuyết Nhung CHIPAS   (VN) 
20A đường Lê Minh Hữu, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt; bánh mì; bột mì và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán): bánh kem, bánh ngọt, bánh mì, bột mì và các 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; dịch vụ thương mại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và giải khát.  

 

 
(210) 4-2018-15183 (220) 15.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) CHUBB LIMITED   (CH) 

Barengasse 32, 8001 Zurich, Switzerland
(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính và phần mềm ứng dụng điện thoại; các chương 
trình máy tính; các chương trình máy tính dùng trong bảo hiểm; phần mềm có thể tải về 
dùng cho việc quản lý và quản trị yêu cầu bảo hiểm; phần mềm có thể tải về dùng trong 
ngành công nghiệp bảo hiểm, cụ thể là phần mềm dùng trong việc thông báo, đánh giá, 
quản lý và thanh toán yêu cầu bảo hiểm; phần mềm máy tính dùng trong việc nộp yêu cầu 
bảo hiểm, giải quyết yêu cầu bảo hiểm và báo cáo sự cố; phần mềm máy tính cho phép 
truyền tải và trao đổi dữ liệu trong thời gian thực giữa các doanh nghiệp và chuyển đổi nội 
dung kỹ thuật số thành các dạng nội dung kỹ thuật số khác, tất cả để sử dụng trong ngành 
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bảo hiểm; các ấn phẩm điện tử và thông tin điện tử có thể tải về mang bản chất của các 
báo cáo có thể tải về và các bài báo có thể tải về, được cung cấp trực tuyến trong các lĩnh 
vực quản lý rủi ro và bảo hiểm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán các yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ tư vấn kinh doanh, cụ thể là, 
cung cấp ý kiến tư vấn liên quan đến các chương trình về an toàn và thiệt hại mà xác định, 
giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro; dịch vụ giới hạn chi phí y tế cải thiện sức khỏe, khả năng 
chi trả và trải nghiệm của bệnh nhân cho mục đích quản lý kinh doanh (không liên quan 
đến các dịch vụ y tế); dịch vụ quản lý rủi ro kinh doanh; dịch vụ lưu giữ hồ sơ tương tác 
để sử dụng trong quản lý rủi ro kinh doanh; cung cấp các đánh giá thống kê về dữ liệu cho 
mục đích kinh doanh; dịch vụ lưu giữ hồ sơ tài chính để quản lý rủi ro kinh doanh; quản 
lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, tư vấn kinh doanh, cung cấp thông tin và giải đáp thắc 
mắc liên quan đến kinh doanh; dịch vụ liên quan đến quảng cáo và kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn quản lý rủi ro kinh doanh; dịch vụ biên soạn và phân tích dữ liệu cho mục đích kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh cho các doanh nghiệp và các pháp nhân; 
dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh cho các công ty môi giới bảo hiểm (không liên 
quan đến các dịch vụ bảo hiểm); dịch vụ kinh doanh, cụ thể là, kiểm toán phí bảo hiểm; 
dịch vụ theo dõi và giám sát việc tuân thủ bảo hiểm cho người khác, vì mục đích kinh 
doanh; dịch vụ lưu giữ hồ sơ kinh doanh cho người khác vì mục đích kinh doanh; dịch vụ 
thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ tư vấn, cố vấn liên quan đến dịch vụ kiểm toán 
các yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ kiểm toán các 
yêu cầu bảo hiểm. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ quản lý rủi ro 
liên quan đến dịch vụ tài chính và bảo hiểm; dịch vụ quản lý và xử lý yêu cầu bồi thường 
lao động liên quan đén dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ xử lý yêu cầu bảo hiểm, dịch vụ quản lý 
bảo hiểm và dịch vụ xác định yêu cầu bảo hiểm; các dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là quản lý 
yêu cầu trong lĩnh vực bồi thường lao động, khuyết tật ngắn hạn và khuyết tật lâu dài; các 
dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là dịch vụ quản lý rủi ro tài chính; dịch vụ quản lý các chương 
trình tự bảo hiểm; dịch vụ quản lý rủi ro bảo hiểm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, cụ 
thể là đánh giá tư vấn bảo hiểm; dịch vụ quản lý kinh doanh các chương trình bảo hiểm. 

 

(210) 4-2018-15467 (220) 16.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm Nest Pro  (VN) 
487B Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chăm sóc móng; dầu gội 
đầu; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 
yến (chè yến, súp yến). 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống tăng lực; đồ uống hoa 
quả (đồ uống không cồn); xirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: tổ yến (tổ chim ăn được), yến sào tinh chế, yến 
sào chế biến, thực phẩm làm từ yến (chè yến, súp yến), nước yến (đồ uống không cồn, 
không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước 
khoáng, đồ uống hoa quả (nước uống không cồn), xirô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống. 

 

 
(210) 4-2018-15508 (220) 17.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 14.7.1; 26.3.23; 26.4.3 (540) 

  

(731) Huỳnh Tử Phú (SIMON)  (VN) 
58/2 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua, người bán hàng hóa và dịch 
vụ; quảng cáo giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ.  

 

 
(210) 4-2018-15624 (220) 17.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BEST WORLD INTERNATIONAL 

LIMITED   (SG) 
26 Tai Seng Street #05-01 Singapore 
534057  

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm dưỡng da; kem mỹ phẩm chăm sóc da; nước thơm mỹ phẩm chăm 
sóc da; bộ mỹ phẩm dưỡng tóc; kem mỹ phẩm chăm sóc tóc; nước thơm mỹ phẩm chăm 
sóc tóc; phấn trang điểm; phấn má hồng; kem che khuyết điểm; kem che khuyết điểm 
chứa nước thơm; bút chì kẻ mắt; son môi; chất làm bóng môi; bút chì kẻ môi; bút chì kẻ 
lông mày; mỹ phẩm làm sáng da vùng mắt; bộ mỹ phẩm trang điểm mặt; chế phẩm mỹ 
phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch da, chế phẩm mỹ phẩm làm sạch 
toàn thân; kem mỹ phẩm giữ ẩm da mặt; kem mỹ phẩm giữ ẩm da; kem mỹ phẩm giữ ẩm 
toàn thân; nước thơm mỹ phẩm giữ ẩm da mặt; nước thơm mỹ phẩm giữ ẩm da; nước 
thơm mỹ phẩm giữ ẩm toàn thân; kem mỹ phẩm dưỡng da mặt; kem mỹ phẩm dưỡng da; 
kem mỹ phẩm dưỡng toàn thân; nước thơm mỹ phẩm dưỡng da mặt; nước thơm mỹ phẩm 
dưỡng da; nước thơm mỹ phẩm dưỡng toàn thân; gel xoa bóp làm thon người (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; chất bổ sung sức khỏe 
được làm chủ yếu từ vitamin và khoáng chất cho mục đích y tế; chất bổ sung thực phẩm 
trên cơ sở enzym; chế phẩm làm thon người dùng cho mục đích y tế; thuốc viên làm thon 
người; chế phẩm chăm sóc sức khỏe dùng trong y tế; đồ uống chứa thuốc; đồ uống thích 
hợp cho mục đích y tế; chế phẩm enzym dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung enzym 
dùng cho ăn kiêng; trà làm thon người cho mục đích y tế, chất bổ sung thực phẩm ăn 
kiêng; chất bổ sung thực phẩm cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung 
thực phẩm để hỗ trợ ăn kiêng; chất bổ sung thực phẩm chứa khoáng chất; chất bổ sung 
thực phẩm chứa chiết xuất từ thực vật; sản phẩm súc miệng cho mục đích y tế; nước súc 
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miệng cho mục đích y tế, nước súc miệng chứa thuốc; thạch trái cây chứa lợi khuẩn 
prebiotic và vitamin C để hỗ trợ tiêu hóa; hỗn hợp đồ uống dạng bột dùng như chất bổ 
sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 07: Máy ép thực phẩm chạy điện; máy làm nước ép (chạy điện); máy ép lấy nước; 
dụng cụ ép lấy nước dùng điện.  

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt cho thực phẩm; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái 
cây đã sấy khô; trái cây đã nấu chín; rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau đã sấy khô; 
rau đã nấu chín; nước quả nấu đông; thạch cho thực phẩm; nước thịt nấu đông; mứt nhão; 
mút quả ướt; trứng; dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; thực phẩm chứa enzym; thực 
phẩm được chế biến từ thịt, cá, trứng, trái cây, rau, sữa chua giàu enzym, không dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm chứa probiotic và  probiotic được làm từ trái cây và rau củ, 
không dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-15643 (220) 17.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KOREAN GINSENG ASSOCIATION  

(KR) 
27, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Nhân sâm (cho mục đích thực phẩm dược phẩm dinh dưỡng); hồng sâm (cho 
mục đích thực phẩm dược phẩm dinh dưỡng).  

 

 
(210) 4-2018-15670 (220) 17.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hải 
Việt  (VN) 
139/31 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Săm; lốp; má phanh; xích; chắn bùn dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2018-15721 (220) 18.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lá cây 

nhạt. 
(731) Hợp tác xã đóng tập học sinh 

Hưng Long   (VN) 
Số 24 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 16: Vở học sinh. 
 
 

(210) 4-2018-16081 (220) 21.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/701,006 29.11.2017 US 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  (US)
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm điện toán đám mây có thể tải xuống được để phát triển và triển khai 
phần mềm, phần mềm máy tính để phân tích và quản lý việc sử dụng và sức chứa của 
không gian máy chủ; phần mềm máy tính để sử dụng trong quản lý dữ liệu trên máy chủ 
điện toán đám mây; phần mềm máy tính để quản lý bộ phận chứa dữ liệu; phần mềm máy 
tính để tối ưu hóa việc sử dụng không gian cụm; phần mềm máy tính để quản lý việc triển 
khai ứng dụng phần mềm, quản lý cân bằng tải, tiến hành kiểm tra sức khỏe, khám phá 
dịch vụ và chia tỉ lệ dựa trên mức sử dụng. 

 

Nhóm 35: Phân tích dữ liệu kinh doanh; cập nhật và bảo trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu 
máy tính; xử lý dữ liệu trên cơ sở dữ liệu máy tính, cụ thể là biên tập và hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý dữ liệu (quản lý tệp tin máy tính); 
quản lý các cơ sở dữ liệu trực tuyến, cụ thể là tệp tin máy tính trực tuyến với bản chất là 
các bộ phận chứa dữ liệu, là phương pháp ảo hóa hệ điều hành cho phép người khác chạy 
ứng dụng và các phần phụ thuộc của nó trong các quá trình cách ly tài nguyên mà không 
phải quản lý máy chủ hoặc các cụm. 

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho phần mềm điện toán đám 
mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho phần mềm để phát triển các chương 
trình và ứng dụng phần mềm điện toán đám mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS) cho phần mềm để quản lý sức chứa và việc sử dụng máy chủ; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ (SaaS) cho phần mềm để quản lý không gian cụm và máy chủ; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho phần mềm để quản lý dữ liệu; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ (SaaS) cho phần mềm để quản lý các bộ phận chứa dữ liệu; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho phần mềm để quản lý các bộ phận chứa dữ liệu và 
các cụm dữ liệu dựa trên mức độ sử dụng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) 
cho phần mềm để quản lý việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý cân bằng tải, thúc 
hiện kiểm tra súc khỏe, khám phá dịch vụ và chia tỉ lệ dựa trên múc độ sử dụng; cung cấp 
nền tảng như một dịch vụ (PaaS) cho điện toán đám mây; cung cấp nền tảng như một dịch 
vụ (PaaS) có máy chủ dữ liệu dựa trên điện toán đám mây, công cụ phát triển phần mềm, 
phần mềm để quản lý dữ liệu, phần mềm để quản lý cụm, phần mềm để quản lý sức chứa 
và việc sử dụng máy chủ, và phần mềm để quản lý việc triển khai ứng dụng phần mềm, 
quản lý cân bằng tải, tiến hành kiểm tra sức khỏe, khám phá dịch vụ và chia tỉ lệ dụa trên 
mức độ sử dụng; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện toán đám mây; dịch vụ 
hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng cho các bộ phận chứa ảnh và bộ 
phận chứa dữ liệu; cung cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS), cung cấp cơ sở hạ tầng như 
một dịch vụ (IaaS) và cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho phần mềm máy 
tính để phân tích và quản lý dữ liệu hoặc các bộ phận chứa dữ liệu trên máy chủ; dịch vụ 
lưu trữ dữ liệu điện tử với bản chất là quản lý kỹ thuật của cụm dữ liệu. 
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(210) 4-2018-16089 (220) 21.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 

(731) JINAIR CO., LTD.  (KR) 

Korean Air Training Center 3F., 453, 

Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải quốc tế liên hợp; vận tải bằng xe buýt; vận tải bằng tàu thủy; cho thuê 

tàu thủy; vận chuyển hành khách; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển; thông tin về lĩnh vực 

vận tải; sắp xếp vận tải; môi giới vận tải; vận tải bằng du thuyền; vận tải bằng ô tô; cho 

thuê thiết bị bay; dịch vụ đại lý vận tải hàng không; vận tải bằng đường hàng không; vận 

tải đường biển; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn viên du lịch; dịch vụ 

đại lý hướng dẫn du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ giữ chỗ trước cho 

các chuyến đi; dịch vụ đặt chỗ khi đi du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-16154 (220) 22.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.3.1; A1.3.17; A5.5.20; A1.1.2 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng xám. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tấn Minh  (VN) 
80/12/84 Dương Quảng Hàm, phường 5, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì tươi; bánh bông lan; bánh flan. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn như sữa bắp; sữa hạt sen; sữa gạo lức; trà sữa (trà không 

phải là thành phần chủ yếu). 
 

 
(210) 4-2018-16185 (220) 22.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Hoàng Minh Duy  (VN) 
317/1/4A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2018-16679 (220) 24.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty cổ phần Denmoz  (VN) 

Lô A2-CN5 cụm CN tập trung vừa và 
nhỏ Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; cặp đựng tài liệu; ví bỏ túi; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày đép, đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng (trang phục); thắt 
lưng (trang phục); cà vạt. 

 

 
(210) 4-2018-16785 (220) 25.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, trắng, xám. 
(731) FIRST ONE AUSTRALIA PTY LTD 

LIMITED LIABILITY COMPANY  
(AU) 

Australia p.o. Box 827 cabramatta nsw 

australia 2166 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch sử dụng trong nhà vệ sinh; chất tẩy rửa để sử dụng 
trong gia đình; dung dịch tẩy rửa; vải được ngâm tẩm bằng chất tẩy rửa để làm sạch đồ gia 
dụng; chất tẩy rửa sử dụng trong máy giặt, giặt là trong gia đình. 

 

Nhóm 05: Các chế phẩm kháng khuẩn; các chế phẩm có tính khử trùng, vô trùng; thuốc 
khử trùng, sát trùng; thuốc khử trùng gia dụng (trừ xà phòng); thuốc trừ sâu; thuốc đuổi 
côn trùng; chế phẩm để diệt ấu trùng; khăn lau dùng cho mục đích vệ sinh (làm sạch), trừ 
các loại ngâm chế phẩm làm sạch. 

 

 
(210) 4-2018-16951 (220) 25.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại LHT   (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); dây điện; công 
tắc điện; chấn lưu đèn (ballast); thiết bị điều chỉnh điện. 
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Nhóm 11: Bóng đèn; đèn hồ quang; đuôi đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang LED; thiết bị hút ẩm; thiết bị sấy khô; 
bếp từ; bếp hồng ngoại. 

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sổ sách; bìa rời; bao thư; giấy in; giấy fax; dao rọc giấy; 
cuốn sách nhỏ; cờ bằng giấy; đồ dùng học sinh như bảng tính số học, bảng cộng số học. 

 

Nhóm 21: Đèn bắt muỗi; vợt bắt muỗi chạy bằng điện; thiết bị điện dùng để thu hút và 
diệt trừ côn trùng; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2018-17089 (220) 28.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, xanh dương, xanh dương 

đậm, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ liên doanh Việt Mỹ Long 
Hải  (VN) 
396/1 Cây Trâm, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 
 

 
(210) 4-2018-17093 (220) 28.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Song 
Hòa  (VN) 
1097 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: ống trượt thoát hiểm thông minh (chất liệu cao su, vải polyester). 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ống trượt thoát hiểm thông minh, thang thoát hiểm, 
thiết bị dập lửa, vòi chữa cháy/vòi cứu hỏa, bơm chữa cháy, chuông báo cháy, thiết bị báo 
động, quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy, 
thiết bị báo cháy, gậy dập lửa, chăn dập lửa. 

 

(210) 4-2018-17094 (220) 28.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, đen. (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất Song 
Hòa  (VN) 
1097 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 17: ống trượt thoát hiểm thông minh (chất liệu cao su, vải polyester). 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ống trượt thoát hiểm thông minh; thang thoát 
hiểm; thiết bị dập lửa; vòi chữa cháy/vòi cứu hỏa; bơm chữa cháy; chuông báo cháy; thiết 
bị báo động; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy; thiết bị báo cháy; gậy dập lửa; chăn dập lửa. 

 

 
(210) 4-2018-17108 (220) 28.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Đen, ghi, trắng. 
(731) BAMBARY CORP   (PA) 

Corregimiento Bella Vista, Calle 43 Este, 
Torre Colores de Bella Vista, Piso 17, 
Oficina C, Ciudad de Panam¸, Panama 
0819, Panama  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút màu [bút sáp]; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; dải băng giấy; keo dán 

cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy gói [văn phòng phẩm]; băng tự dính cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  

 

 
(210) 4-2018-17185 (220) 29.05.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 

26.2.7; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chè Hồ Thầu  (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu, huyện 
Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc, trà hòa tan, trà ướp hương chế biến; trà thảo mộc. 

 

 
(210) 4-2018-17380 (220) 30.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện Sivikon  (VN) 
Tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn NT Mộc 
Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm chân không (máy móc). 
 

Nhóm 09: Dây dẫn điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); 
dây cáp quang; bình ắc quy; chấn lưu đèn. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
914 

Nhóm 11: Bếp điện; nồi cơm điện; quạt điện dùng cho cá nhân; ấm đun nước dùng điện; 
thiết bị lọc nước; vòi phun nước; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; máy sấy tóc; bệ xí vệ 
sinh; bóng đèn điện. 

 

 
(210) 4-2018-17402 (220) 30.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 3.7.19; A3.7.24 
(731) ANHUI HUAMI INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

12 floor building a4, nat animation 

base, no. 800, wangjiang road, hefei, 

anhui, china 230088 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đồng hồ thông minh; thẻ thông 
minh [thẻ tích hợp]; thiết bị đếm bước chân; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; 
thiết bị và dụng cụ khảo sát. 

 

Nhóm 10: Vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị theo dõi lượng mỡ trong cơ thể; 
thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ thể; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; 
thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; hộp trưng bày đồ trang sức; đồ trang sức; vòng đeo 
tay [đồ kim hoàn]; đồng hồ; đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị tập luyện thân thể, 
thiết bị điện tử: máy vi tính, máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại di động, cân, vòng 
đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động, phụ kiện của các thiết bị trên và trang phục; dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ trực tuyến thiết bị tập luyện thân thể, thiết bị điện tử: máy vi tính, máy 
tính xách tay, máy ảnh, điện thoại di động, cân vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt 
động, phụ kiện của các thiết bị trên và trang phục. 

 

 
(210) 4-2018-17403 (220) 30.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ANHUI HUAMI INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

12 floor building a4, nat animation 

base, no. 800, wangjiang road, hefei, 

anhui, china 230088  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đồng hồ thông minh; thẻ thông 
minh [thẻ tích hợp]; thiết bị đếm bước chân; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động;  
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Nhóm 10: Vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị theo dõi lượng mỡ trong cơ thể; 
thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ thể; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; 
thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; hộp trưng bày đồ trang sức; đồ trang sức; vòng đeo 
tay [đồ kim hoàn]; đồng hồ; đồng hồ đeo tay.  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị tập luyện thân thể, 
thiết bị điện tử: máy vi tính, máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại di động, cân, vòng 
đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động, phụ kiện của các thiết bị trên và trang phục; dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ trực tuyến thiết bị tập luyện thân thể, thiết bị điện tử: máy vi tính, máy 
tính xách tay, máy ảnh, điện thoại di động, cân vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt 
động, phụ kiện của các thiết bị trên và trang phục. 

 

 
(210) 4-2018-17404 (220) 30.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) ANHUI HUAMI INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

12 floor building a4, nat animation 

base, no. 800, wangjiang road, hefei, 

anhui, china 230088  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đồng hồ thông minh; thẻ thông 

minh [thẻ tích hợp]; thiết bị đếm bước chân; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; 
thiết bị và dụng cụ khảo sát.  

 
Nhóm 10: Vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; thiết bị theo dõi lượng mỡ trong cơ thể; 
thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ thể; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; 
thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; hộp trưng bày đồ trang sức; đồ trang sức; vòng đeo 
tay [đồ kim hoàn]; đồng hồ; đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị tập luyện thân thể, 
thiết bị điện tử: máy vi tính, máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại di động, cân, vòng 
đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động, phụ kiện của các thiết bị trên và trang phục; dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ trực tuyến thiết bị tập luyện thân thể, thiết bị điện tử: máy vi tính, máy 
tính xách tay, máy ảnh, điện thoại di động, cân vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt 
động, phụ kiện của các thiết bị trên và trang phục. 
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(210) 4-2018-17447 (220) 30.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-17448 (220) 30.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-17449 (220) 30.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu   (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
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(210) 4-2018-17526 (220) 30.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) THINKWARE CORPORATION  (KR) 

(Samhwan Hipex, Sampyeong-dong), 9th 

Fl., A dong, 240 Pangyoyeok-ro, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi video trên xe ô tô; thiết bị ghi và truy cập dữ liệu điện tử cho xe có 

động cơ; thiết bị ghi âm cho xe có động cơ; máy thu thanh và máy thu hình cho xe có 

động cơ; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh cho xe có động cơ; 

máy quay (camera) cho xe cộ; máy quay (camera) phía sau cho xe cộ; phần mềm ứng 

dụng máy tính cho máy ghi video trên xe ô tô, cụ thể là phần mềm được dùng trong quản 

lý dữ liệu và dùng trong lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm ứng dụng máy tính để vận hành 

máy ghi video trên xe ô tô; phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về cho máy ghi video 

trên xe ô tô, cụ thể là phát các video đã được ghi lại trên máy ghi video được lắp đặt trên 

xe có động cơ; phần mềm ứng dụng máy tính, cụ thể là phần mềm dẫn đường được sử 

dụng trên xe có động cơ để tính toán và hiển thị đường đi; thiết bị liên lạc không dây để 

truyền âm thanh, dữ liệu hoặc hình ảnh, và thiết bị liên lạc không dây để truyền hình ảnh 

chụp bởi camera cho xe có động cơ; thiết bị dẫn đường vệ tinh cho xe có động cơ; màn 

hình hiển thị cho thiết bị dẫn đường cho xe ô tô; thiết bị dẫn đường cho xe cộ; thiết bị liên 

lạc để truyền thông tin liên lạc từ xe này đến xe khác, hoặc từ xe đến vệ tinh; pin dự 

phòng cho máy ghi video dùng trên xe có động cơ; pin cho xe có động cơ; pin có thể sạc 

lại cho máy ghi video để dùng trên xe có động cơ; phần mềm máy tính để dùng trên xe tự 

lái có động cơ; phần mềm máy tính để dùng trên xe ô tô tự lái; hệ thống trợ giúp lái xe 

nâng cao, cụ thể là hệ thống điện tử và phần mềm ứng dụng máy tính sử dụng trong xe có 

động cơ để cung cấp trợ giúp cho tài xế của xe có động cơ; phần mềm máy tính sử dụng 

cho xe có động cơ để lưu trữ bản đồ điện tử và bản đồ điện tử 3 chiều độ nét cao dùng 

trong xe có động cơ. 

 

Nhóm 38: Truyền dữ liệu, âm thanh và hình ảnh bằng vệ tinh; truyền dữ liệu video qua 

mạng internet không dây; truyền thông tin hệ thống dữ liệu qua mạng viễn thông; truyền 

tin qua vệ tinh; thông tin liên lạc bằng mạng sợi cáp quang; thông tin liên lạc thông qua 

thiết bị đầu cuối máy tính; thông tin liên lạc dữ liệu; dịch vụ thông tin liên lạc băng thông 

rộng không dây; dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc 

điện tử khác); thông tin liên lạc mạng giá trị gia tăng (van); cung cấp thông tin về dịch vụ 

hãng tin tức. 

 

Nhóm 42: Thiết kế nhà máy sản xuất ô tô; thiết kế bộ phận của xe có động cơ; phát triển 

phần mềm điều khiển  cho thiết bị điện tử trên xe cộ; phát triển (nghiên cứu và thiết kế) 

camera cho xe ô tô; phát triển (nghiên cứu và thiết kế) hệ thống dẫn đường cho xe ô tô; 

nghiên cứu công nghệ ô tô; phát triển và thử nghiệm phần mềm máy tính; phát triển phần 

mềm hệ thống máy tính. 
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(210) 4-2018-17527 (220) 30.05.2018 

  (441) 26.11.2018 

(731) THINKWARE CORPORATION  (KR) 

(Samhwan Hipex, Sampyeong-dong), 9th 

Fl., A dong, 240 Pangyoyeok-ro, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi video trên xe ô tô; thiết bị ghi và truy cập dữ liệu điện tử cho xe có 

động cơ; thiết bị ghi âm cho xe có động cơ; máy thu thanh và máy thu hình cho xe có 

động cơ; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh cho xe có động cơ; 

máy quay (camera) cho xe cộ; máy quay (camera) phía sau cho xe cộ; phần mềm ứng 

dụng máy tính cho máy ghi video trên xe ô tô, cụ thể là phần mềm được dùng trong quản 

lý dữ liệu và dùng trong lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm ứng dụng máy tính để vận hành 

máy ghi video trên xe ô tô; phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về cho máy ghi video 

trên xe ô tô, cụ thể là phát các video đã được ghi lại trên máy ghi video được lắp đặt trên 

xe có động cơ; phần mềm ứng dụng máy tính, cụ thể là phần mềm dẫn đường được sử 

dụng trên xe có động cơ để tính toán và hiển thị đường đi; thiết bị liên lạc không dây để 

truyền âm thanh, dữ liệu hoặc hình ảnh, và thiết bị liên lạc không dây để truyền hình ảnh 

chụp bởi camera cho xe có động cơ; thiết bị dẫn đường vệ tinh cho xe có động cơ; màn 

hình hiển thị cho thiết bị dẫn đường cho xe ô tô; thiết bị dẫn đường cho xe cộ; thiết bị liên 

lạc để truyền thông tin liên lạc từ xe này đến xe khác, hoặc từ xe đến vệ tinh; pin dự 

phòng cho máy ghi video dùng trên xe có động cơ; pin cho xe có động cơ; pin có thể sạc 

lại cho máy ghi video để dùng trên xe có động cơ; phần mềm máy tính để dùng trên xe tự 

lái có động cơ; phần mềm máy tính để dùng trên xe ô tô tự lái; hệ thống trợ giúp lái xe 

nâng cao, cụ thể là hệ thống điện tử và phần mềm ứng dụng máy tính sử dụng trong xe có 

động cơ để cung cấp trợ giúp cho tài xế của xe có động cơ; phần mềm máy tính sử dụng 

cho xe có động cơ để lưu trữ bản đồ điện tử và bản đồ điện tử 3 chiều độ nét cao dùng 

trong xe có động cơ. 

 

Nhóm 38: Truyền dữ liệu, âm thanh và hình ảnh bằng vệ tinh; truyền dữ liệu video qua 

mạng internet không dây; truyền thông tin hệ thống dữ liệu qua mạng viễn thông; truyền 

tin qua vệ tinh; thông tin liên lạc bằng mạng sợi cáp quang; thông tin liên lạc thông qua 

thiết bị đầu cuối máy tính; thông tin liên lạc dữ liệu; dịch vụ thông tin liên lạc băng thông 

rộng không dây; dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc 

điện tử khác); thông tin liên lạc mạng giá trị gia tăng (van); cung cấp thông tin về dịch vụ 

hãng tin tức. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nhà máy sản xuất ô tô; thiết kế bộ phận của xe có động cơ; phát triển 

phần mềm điều khiển cho thiết bị điện tử trên xe cộ; phát triển (nghiên cứu và thiết kế) 

camera cho xe ô tô; phát triển (nghiên cứu và thiết kế) hệ thống dẫn đường cho xe ô tô; 

nghiên cứu công nghệ ô tô; phát triển và thử nghiệm phần mềm máy tính; phát triển phần 

mềm hệ thống máy tính. 
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(210) 4-2018-17565 (220) 31.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.13; A3.7.24; A25.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xám, đen, trắng. 
(731) AUCHAN HOLDING  (FR) 

40 Avenue de Flandre - 59170 CROIX - 
FRANCE 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng (chưa xử lý, bán thành phẩm hoặc dùng cho văn phòng); túi, 
bao nhỏ và tấm bằng giấy hoặc chất dẻo để bao gói; tờ giấy [văn phòng phẩm]; ấn phẩm, 
chữ in; vật liệu đóng sách, ảnh chụp [được in], bản in đúc; văn phòng phẩm; chất dính 
[keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ, bút lông để vẽ; 
hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh]; máy chữ và đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng giảng 
dạy hoặc hướng dẫn [trừ thiết bị giảng dạy]; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; 
ghim dập cho văn phòng, định ấn, gọt bút chì, chất lỏng để xóa (đồ dùng văn phòng), dao 
rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; bút chì, ống đựng ruột bút chì, tẩy bằng cao su; phong bì 
[văn phòng phẩm]; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; tập anbom, sách, tạp chí 
xuất bản định kỳ; niên giám, sách mỏng, vở viết hoặc vẽ, catalô; lịch; tờ in thạch bản, bản 
khắc; bức tranh vẽ; áp phích quảng cáo, bản đồ địa lý, báo chí; ống cuộn cho ruy băng 
mực; máy gắn xi niêm phong dùng cho mục đích văn phòng; tem thư; bộ phân phối băng 
dính [đồ dùng văn phòng]; khăn giấy dùng để tẩy trang; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; 
hình in bóc dán [đề can]; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi cho lò vi sóng; biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy vệ sinh; khăn bàn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy, khăn 
tay bỏ túi bằng giấy; thiếp chúc mừng; bưu thiếp; mẫu để sản xuất quần áo; quả địa cầu. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xuất bản văn bản quảng cáo; phân phát tài liệu quảng cáo (tờ rơi, 
bản cáo bạch, ấn phẩm, mẫu); quảng cáo ngoài trời; hãng quảng cáo; cho thuê thời gian 
quảng cáo trên phương tiện truyền thông; hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các công ty 
công nghiệp hoặc thương mại; quản lý kinh doanh thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
dịch vụ đánh giá kinh doanh; tư vấn kinh doanh, thông tin về thương mại hoặc điều tra 
thương mại; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ thư ký; kế toán; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng (trừ thiết bị viễn thông và máy vi tính); cho thuê máy bán hàng tự động; dịch 
vụ hỗ trợ thương mại trong hoạt động và giám sát mạng viễn thông, cụ thể là cung cấp tư 
vấn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hãng thông tin thương mại; phân tích giá thành; 
nghiên cứu thị trường; khảo sát thị trường; thăm dò dư luận; dịch vụ so sánh giá; biên tập 
số liệu thống kê; quan hệ công chúng; bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, cụ thể là xúc tiến bán 
hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý 
quá trình đặt hàng;  tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; quản lý kinh doanh của khách sạn; quản lý tệp tin máy tính; biên tập dữ 
liệu và hệ thống hóa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu; tra cứu dữ liệu trong tệp tin máy vi tính cho 
người khác; sao chụp tài liệu; tập hợp và trưng bầy cho người khác (không kể vận chuyển) 
để người tiêu dùng dễ xem xét và mua các mặt hàng tiêu dùng như các vật dụng dùng khi 
tắm rửa, thực phẩm, quần áo, đồ trang sức, đồng hồ và vật dụng sản xuất đồng hồ, sản 
phẩm làm vườn, sản phẩm tự làm, dụng cụ, đồ trang trí trong nhà (cụ thể là gương, rèm 
cửa, đệm, đèn, tác phẩm nghệ thuật), đồ trang trí sân vườn (cụ thể là tượng và tác phẩm 
nghệ thuật), sản phẩm chăm sóc và làm đẹp, sản phẩm làm sạch, sản phẩm cho ô tô, đồ 
thể thao, trò chơi và đồ chơi, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và nhà bếp, đồ bằng 
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da, văn phòng phẩm, đồ điện gia dụng,  máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, thiết bị 
hi-fi, vô tuyến, đồ đạc, thiết bị viễn thông, điện thoại, sản phẩm dệt,  đồ may vá, xe cộ, ấn 
phẩm in, nhiên liệu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ, đặt hàng qua thư, bán lẻ hoặc bán buôn qua internet hoặc qua bất kỳ phương thức 
tiếp thị qua điện tử cho các sản phẩm sau: sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp, làm 
vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng), chế phẩm dùng để bảo quản hoa, sản phẩm hóa học chống thấm nước cho da 
thuộc, vật liệu dệt, sản phẩm hóa học để làm bóng sợi, vải, hàng dệt, phân bón, chế phẩm 
vi lượng dùng cho cây trồng, đất trồng trọt, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công 
nghiệp, keo dán (chất lót), keo dán dùng cho công nghiệp, cho áp phích quảng cáo, cho 
giấy dán tường, cho da thuộc, sản phẩm mất kết dính, dung môi dùng cho sơn, bột giấy 
gỗ, phim nhạy sáng, chưa lộ sáng, chất phụ gia hóa học dùng cho dầu và nhiên liệu, dầu 
phanh, chất chống đông, chất để sửa chữa lốp xe, axeton, axit clohydric, nước chưng cất, 
nước pha axit dùng để sạc pin, hydrogen peroxit, chất nhuộm màu, sơn và véc ni (ngoại 
trừ vật liệu cách ly), sơn phủ, hộp mực (đã có mực) dùng cho máy in và máy sao chụp, 
chất bảo quản chống gỉ và hư hỏng gỗ, chất pha loãng và chất kết dính dùng cho sơn, sơn 
mài, chất nhuộm màu và thuốc màu, chất nhuộm màu cho giày, mát tít gắn kính, chế 
phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm và sản phẩm để tẩy rửa, đánh 
bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chất tẩy trắng, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu 
vết, chất làm mềm vải, lơ giặt, sản phẩm tẩy sơn, tẩy thuốc màu, tẩy thuốc vẽ, giấy nhám, 
sản phẩm tẩy gỉ sắt, gỉ kim loại, dung dịch cọ rửa, chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho 
mục đích gia dụng, chất tẩy rửa không dùng trong quá trình sản xuất và không dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm chống tắc đường ống nước thải, sáp đánh bóng sàn, dầu làm 
bóng, chất lỏng làm sạch kính chắn gió, chất dính dùng cho mỹ phẩm, xà phòng, nước 
hoa, nước thơm, tinh dầu, chất khử mùi dùng cho cá nhân (nước hoa), mỹ phẩm, sản phẩm 
để chăm sóc tóc, thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, chế phẩm đánh răng, nước súc miệng 
không dùng trong y tế, chất lỏng làm rụng lông, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm cạo râu, xà 
phòng cạo râu, nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm vệ sinh thân thể, dầu làm bóng 
móng và chế phẩm tẩy sơn móng tay và móng chân, chế phẩm mỹ phẩm làm cho người 
thon thả, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, để làm rám nắng da, hình dán trang trí dùng 
trong mỹ phẩm, chế phẩm làm bóng và làm sạch răng giả, bông tăm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm, 
chế phẩm chống nắng (chế phẩm mỹ phẩm để làm rám da), dầu gội dùng cho vật nuôi 
trong nhà, hương thơm để thắp, gỗ thơm, hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và  hương 
liệu [chất thơm], dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, nhiên liệu (bao gồm cả nhiên liệu 
động cơ), chất đốt, dầu động cơ, dầu điezel, chất phụ gia không phải là hóa chất dùng cho 
nhiên liệu động cơ, nến và bấc dùng để thắp sáng, nến, nến thơm, than bánh, bật lửa, cồn 
đã metyl hóa, than củi (nhiên liệu), củi đốt, mỡ dùng cho da thuộc, mỡ dùng cho giày, sản 
phẩm dược và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng trong y tế và dùng để vệ sinh cá nhân, hộp 
thuốc cấp cứu có chứa thuốc bên trong, đồ uống kiêng và thực phẩm ăn kiêng dùng trong 
y tế, chế phẩm y tế làm thon nhỏ người, trà dùng để chữa bệnh, trà thảo dược, chế phẩm 
vitamin, chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật, chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng trong y tế, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, thực phẩm và  sữa bột 
cho trẻ em, vật liệu để băng bó, chất dính dùng cho hàm răng giả, chất sát trùng, chất khử 
trùng dùng trong y tế hoặc dùng để vệ sinh (ngoại trừ xà phòng), chế phẩm điều trị bỏng, 
chế phẩm chống nắng (thuốc mỡ trị rộp và cháy nắng), bông dạng tấm và miếng, tã lót, 
quần tã và quần lót vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, miếng đệm 
chăm sóc ngực, chế phẩm tiệt trùng, chất khử mùi không dùng cho cá nhân, dung dịch 
dùng cho kính áp tròng, sản phẩm làm sạch không khí, sản phẩm chống côn trùng, thuốc 
xua đuổi côn trùng và sâu bọ, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, vòng cổ chống 
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ký sinh trùng dùng cho động vật, thuốc trừ rệp dùng cho chó, chế phẩm tắm cho động vật, 
vật liệu xây dựng bằng kim loại, ống nước bằng kim loại, thang bằng kim loại, ống để 
cuộn không vận hành cơ giới dùng cho ống mềm (bằng kim loại), vách ngăn và hàng rào 
bằng kim loại, két an toàn, đồ sắt nhỏ và vật dụng làm bằng sắt, vật dụng dùng cho nghề 
thợ khóa không dùng điện, đồ ngũ kim, ống dẫn bằng kim loại, xích bằng kim loại, vòng 
bằng kim loại, khung, bản lề bằng kim loại, khung cửa và khung cửa sổ bằng kim loại, 
cửa và cửa sổ bằng kim loại, cột chống chịu lửa (vỉ lò), khung chắn lò sưởi, chìa khóa, 
khóa móc, hộp thư bằng kim loại, hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (rỗng), dây bằng kim 
loại để buộc, dây dùng cho ăng ten, hộp, hòm, tủ và đồ chứa đựng bằng kim loại, lá nhôm, 
móc treo quần áo bằng kim loại, cọc móc buộc lều bằng kim loại, cán chổi bằng kim loại, 
nắp chai lọ và vật dụng dùng để đóng, đậy chai lọ bằng kim loại, bộ phân chia khăn lau 
(gắn cố định) bằng kim loại, bảng đăng ký, chuông, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại 
thường, máy công cụ, dụng cụ cầm tay (không vận hành thủ công), động cơ và động cơ 
điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), bugi đánh lửa cho động cơ đốt 
trong, cơ cấu ghép nối truyền động không chạy bằng điện và đai truyền động (không dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ), khoan cầm tay chạy điện, bơm khí nén, lưỡi cắt (bộ 
phận của máy móc), dao, kéo lớn và kéo cắt chạy điện, súng phun hồ dính dùng điện, 
súng phun sơn, ống dẫn khí gaz và mỏ hàn, máy xén cỏ, lõi cuộn vận hàng cơ giới dùng 
cho ống mềm, dụng cụ nông nghiệp không thao tác thủ công, bơm sục khí cho bể nuôi 
loài thủy sinh, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm và đồ uống, máy móc và người máy 
dùng trong nhà bếp chạy bằng điện, máy giặt và máy rửa bát đĩa chạy bằng điện, máy sấy 
khô, máy hút bụi chân không, túi dùng cho máy hút bụi chân không chạy điện, thiết bị 
đánh bóng sàn, thiết bị đánh bóng giày chạy điện, máy và thiết bị làm sạch chạy bằng 
điện, máy may và máy dệt kim, thiết bị đóng sách, dụng cụ và công cụ cầm tay thao tác 
thủ công, dao kéo không dùng điện, dĩa, thìa, không dùng cho câu cá và dùng trong y tế, 
vũ khí đeo cạnh sườn, kéo, kéo cắt, cưa, tua vít, kéo cắt cây, dụng cụ để tỉa cây, dụng cụ 
và công cụ thao tác thủ công dùng để làm vườn, dụng cụ cào, xẻng, cuốc chim, xẻng đào 
đất, cái kìm, búa, kéo xén cỏ (dụng cụ cầm tay), thiết bị diệt động thực vật ký sinh trên 
cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, dụng cụ cơ khí để băm và cắt thực phẩm, dụng cụ mở 
hộp không dùng điện, dụng cụ kẹp vỡ quả hạch, dao cạo, lưỡi dao cạo, hộp dao cạo, kìm 
bấm, tỉa, cắt móng và cái giũa, dụng cụ bấm móng, bộ dụng cụ cắt sửa móng và bộ dụng 
cụ chăm sóc bàn chân, kéo xén dùng điện và không dùng điện, dụng cụ vặt lông dùng 
điện và không dùng điện, nhíp nhổ lông và tóc, thiết bị và dụng cụ khoa học (không dùng 
trong y tế), hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra 
(giám sát), cấp cứu, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, vật liệu cho mạng điện chính (dây, dây cáp điện), 
công tắc, phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác, cầu chì, vỏ bọc ổ cắm, pin điện, 
pin đánh lửa, bàn là chạy điện, thiết bị để ghi, truyền, hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, tai nghe, bộ khuếch đại âm thanh, loa, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh, đĩa 
từ và đĩa quang học, đĩa com-pắc (nghe-nhìn), máy đọc đĩa kỹ thuật số đa năng (đầu đĩa 
dvd), băng viđêô, máy quay hình, điện thoại, máy fax, bộ nắn dòng cho điện thoại, bộ sạc 
pin cho điện thoại,  túi, vỏ bọc và bao cho điện thoại di động và thiết bị điện thoại, máy 
trả lời điện thoại, thiết bị thu hình, ăng ten, thiết bị chiếu hình và màn hình chiếu, bóng 
đèn chớp [nhiếp ảnh], phim đã lộ sáng, bao (túi) đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp 
ảnh, máy đọc để viết chính tả, máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi máy vi tính, bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu), bộ điều biến, phần mềm, đĩa 
mềm, nhật ký điện tử, thiết bị trò chơi được thiết kế để sử dụng với máy thu vô tuyến, màn 
hình hoặc màn hình hiển thị độc lập, hộp đựng băng trò chơi viđêô, ống nhòm (quang 
học), kính đeo mắt (quang học), bao kính đeo mắt, thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh), 
thẻ từ, thẻ điện thoại, la bàn chỉ hướng, phao bơi và áo phao, mặt nạ để lặn, quần áo lặn, 
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cân, mũ bảo hiểm, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân, lưới bảo hộ phòng 
ngừa tai nạn, quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy, phong vũ biểu, dụng cụ đo nồng độ cồn, khóa điện, đồng hồ cát, thiết bị dập lửa, 
chuông cửa điện, thiết bị báo động, thiết bị báo động chống trộm, nam châm trang trí, 
nam châm, thiết bị và dụng cụ y tế, nha khoa và thú y, máy hô hấp, vật liệu để khâu vết 
thương, bao cao su, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, núm 
vú giả cho trẻ em bú bình, núm vú giả cho trẻ em bú làm từ nhựa mủ hoặc silicon, nhiệt 
kế dùng trong y tế, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, 
sấy khô, thông gió, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị tẩy uế, thiết bị cung cấp nước, 
thiết bị vệ sinh, hệ thống và máy làm sạch không khí, quạt điện dùng cho cá nhân, thiết bị 
xử lý nước, thiết bị khử trùng, thiết bị lọc nước uống, chụp hút khói dùng cho nhà bếp, 
thùng chứa làm lạnh, chảo áp suất dùng điện, thiết bị hâm nóng bình sữa dùng điện, ấm 
đun nước dùng điện, vỉ để nướng, lò, lò đốt, hộp đựng đá lạnh, lò vi sóng, tủ lạnh, máy 
ướp lạnh, bật lửa gaz, lò nướng bánh mỳ bằng điện, máy pha cà phê dùng điện, chảo rán 
dẹt sâu lòng dùng điện, thiết bị làm đá lạnh, máy sấy tóc, thiết bị sấy khô đồ giặt là, lò 
sưởi, bóng đèn điện và đèn điện, đèn, đèn pha và đèn dùng cho xe cộ, xe cộ, phương tiện 
giao thông trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước, xe đạp, xe đẩy bằng tay, rơ moóc (xe 
cộ), màn che (màn cửa che nắng) dùng cho ô tô, tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ, cần 
gạt nước ở kính chắn gió xe cộ, gương chiếu hậu, săm và gai chống trượt cho lốp xe, lốp 
xe, gối đỡ đầu và đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ, ghế bảo hiểm cho trẻ em trong xe cộ, 
bơm dùng cho xe đạp, xe đẩy trẻ em, xe scutơ, tấm phủ xe cộ, vỏ bọc ghế ngồi, khung để 
chở hành lý gắn trên nóc xe cộ, giá đỡ xe đạp, giá để ván trượt tuyết dùng cho xe cộ, xe 
đẩy, thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ, xe đẩy dùng khi mua hàng, xe cút kít, súng cầm 
tay, đạn dược và đạn phóng, chất nổ, pháo để đốt, pháo bông, súng hơi ngắn (vũ khí), 
súng, súng trường, bao súng trường, vũ khí hơi cay, lọ phun xịt cho cá nhân dùng để tự vệ, 
dây đeo qua vai dùng cho vũ khí, túi đạn, pháo sáng báo hiệu, đồ trang sức, đá quý, hộp 
đựng đồ trang sức (hộp tráp nhỏ), hộp để trưng bày, đồng hồ và vật dụng trong sản xuất 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay và dây đồng hồ đeo tay, khuy măng sét, ghim cài ca vát, vòng 
đeo chìa khóa (đồ trang sức hoặc đồ bỏ túi), hộp bằng kim loại quý, tượng nhỏ bằng kim 
loại quý, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý hoặc đá quý, dụng cụ âm nhạc và bộ 
phận của dụng cụ âm nhạc, hộp nhạc, cầu ngựa (mảnh gỗ di động để căng dây đàn) dùng 
cho nhạc cụ, âm thoa, hộp đựng dụng cụ âm nhạc, giấy, bìa cứng (chưa xử lý, bán thành 
phẩm hoặc dùng cho văn phòng), túi, bao nhỏ và tấm bằng giấy hoặc chất dẻo, tờ giấy 
[văn phòng phẩm], ấn phẩm, vật liệu đóng sách, ảnh chụp [được in], văn phòng phẩm, 
chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, vật liệu của nghệ sỹ, bút lông 
để vẽ, hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh], máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), đồ 
dùng giảng dạy và hướng dẫn [trừ thiết bị giảng dạy], đồ dùng cho trường học [văn phòng 
phẩm], phong bì [văn phòng phẩm], tệp xếp giấy tờ, tài liệu (đồ dùng văn phòng), tập 
anbom, niên giám, tạp chí xuất bản định kỳ, sách, sách mỏng, vở viết hoặc vẽ, lịch, tờ in 
thạch bản, bản khắc, bức tranh vẽ, áp phích quảng cáo, bản đồ địa lý, báo chí, ống cuộn 
cho ruy băng mực, máy gắn xi niêm phong, bộ phân phối băng dính (đồ dùng văn phòng), 
khăn giấy dùng để tẩy trang, quần tã trẻ em (tã lót dạng quần) bằng giấy và xenlulo, vật 
dụng lọc cà phê bằng giấy, hình in bóc dán [đề can], túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, túi 
cho lò vi sóng, biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng, giấy vệ sinh, khăn bàn, khăn lau tay 
bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, thiếp chúc mừng, bưu thiếp, mẫu để sản xuất quần 
áo, sách kinh đọc lần theo chuỗi hạt, quả địa cầu, cao su, gutapercha dùng để cách điện 
cho cáp ngầm, gôm, amiăng, mica, đệm lót dùng để bịt kín hoặc cách ly, vòng đai dùng 
để bịt kín, sản phẩm bằng chất dẻo bán thành phẩm, vật liệu để bao gói, chặn và cách ly, 
ống mềm phi kim loại, ống để tưới nước, vật liệu dạng bọt xốp hỗ trợ việc cắm hoa, sợi 
thủy tinh dùng để cách ly, vật liệu cách âm, màng chống lóa dùng cho cửa sổ, găng tay để 
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cách ly, véc ni, lớp phủ, giấy, vải và sơn, chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối, túi, phong 
bì, túi nhỏ làm bằng cao su, vòng, nút chai làm bằng cao su, sợi và chỉ đàn hồi hoặc làm 
bằng chất dẻo không dùng trong ngành dệt, da thuộc và vật liệu giả da, da động vật, da 
sống, hòm,rương, vali và hộp nhỏ, «, « che nắng, lọng và gậy chống khi đi bộ, roi da, bộ 
yên cương và yên cương, túi xách, túi xách tay, túi dùng ở bãi biển, bộ đồ du lịch và va li, 
ví đựng đồ trang điểm, túi đựng bộ đồ mỹ phẩm, túi và túi lưới dùng cho mua sắm, ba lô, 
túi cho thể thao (không bao gồm túi, hộp được thiết kế phù hợp với sản phẩm được chứa 
đựng), túi có bánh xe, túi đựng quần áo (để đi du lịch), túi sách học sinh, ví đựng danh 
thiếp và thẻ, cặp đựng tài liệu, cặp đựng giấy tờ và tài liệu (sản phẩm làm bằng da), bao để 
móc chìa khóa (sản phẩm làm bằng da), ví tiền, túi đựng dụng cụ (rỗng), hộp đựng mũ 
làm bằng da, địu trẻ em, vòng cổ và quần áo cho động vật, vật liệu xây dựng (không bằng 
kim loại), xi măng, bê tông, lớp bao phủ, vữa, đá, cẩm thạch, gỗ xây dựng, lớp gỗ dán bề 
mặt, gỗ để đóng ván, gỗ dán, tấm ván sàn gỗ, sỏi, thạch cao, gạch, cửa sổ, ống cứng 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng, lớp phủ dùng trong xây dựng, ngói không bằng 
kim loại, ống khói không bằng kim loại, cửa và cửa sổ không bằng kim loại, mành che 
bên ngoài cửa không bằng kim loại và vật liệu dệt, bể bơi, ống nước không bằng kim loại, 
công trình xây dựng có thể chuyên chở được và không bằng kim loại, bể thủy sinh (công 
trình xây), đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), giá bày hàng, gương soi, khung (trừ loại 
dùng trong xây dựng), tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao, lie, lau sậy, cói, liễu 
gai, sừng, xương, ngà, phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ cứng (mai) của động vật, hạt, quả và 
trứng gia cầm, hổ phách, xà cừ, đá bọt và vật liệu thay thế của những vật liệu này, hoặc 
bằng chất dẻo, rổ không bằng kim loại, thùng để đóng hàng bằng chất dẻo, hộp làm bằng 
gỗ hoặc chất dẻo, ổ và giường cho vật nuôi trong nhà, thang gỗ cho mèo cào chân, bảng 
niêm yết, bàn làm việc của thợ mộc, khung thêu, thẻ đăng ký không bằng kim loại, biển 
hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo, bảng số nhà không bằng kim loại và không phản quang, khóa 
(trừ loại dùng điện) và không bằng kim loại, bản lề, móc không bằng kim loại, xe cũi đẩy 
cho trẻ em, nôi có mui bằng mây đan, khung tập đi cho trẻ em, cầu nhỏ không bằng kim 
loại, đồ dùng cho giường (trừ đồ vải), giường ngủ, túi ngủ dùng để đi cắm trại, đệm, giát 
giường, gối, gối dài, nệm, mắc quần áo và vỏ bọc quần áo, vòng treo, thanh treo và móc 
rèm, tay nắm cửa không bằng kim loại, thiết bị phân phối khăn lau tay được gắn cố định 
và không bằng kim loại, giá nhiều ngăn để chai lọ, nút chặn chai lọ, cán chổi không bằng 
kim loại, giá để ô, thang làm bằng gỗ hoặc chất dẻo, đồ trang trí bằng chất dẻo dùng cho 
thực phẩm, ống hút để uống, mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng, mô hình, 
quạt dùng cho cá nhân,  dụng cụ không chạy điện và đồ chứa đựng dùng trong gia đình 
hoặc nhà bếp, lược và bọt biển, bàn chải (ngoại trừ bút lông để vẽ), bát, chổi, vật liệu dùng 
để làm bàn chải, đồ lau dọn, thép rối, găng tay dùng cho mục đích gia dụng, vải, da thuộc 
dùng để làm sạch, dụng cụ dùng trong nhà bếp và bộ đồ ăn sử dụng với đồ thủy tinh, đồ 
bằng sứ và đất nung, bộ nồi nấu không dùng điện, đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm 
và đồ uống, bình bẹt đựng đồ uống dùng để đi du lịch, hộp giữ lạnh không dùng điện có 
thể mang đi được, bộ đồ ăn, bình, giá đỡ nến, vật dụng tắt nến, giỏ đồ dùng khi đi dã 
ngoại (bao gồm cả bát đĩa), dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà, dụng cụ mở nút chai, hộp 
bằng kim loại dùng để phân phối khăn giấy, thanh chắn ngang và vòng treo khăn, bộ phân 
phối xà phòng, giấy vệ sinh, vật dụng giữ giấy vệ sinh, bô vệ sinh để trong phòng, giàn 
phơi dùng trong giặt giũ, cái kẹp phơi quần áo, thùng rác, tấm ván để là và vỏ bọc tấm ván 
để là, túi đẳng nhiệt, bẫy côn trùng, chậu hoa, vỏ bọc chậu hoa không bằng giấy, hộp rải ổ 
rơm (khay) cho vật nuôi trong nhà, hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà, chuồng cho vật 
nuôi trong nhà, lược cho động vật, dụng cụ để tưới cây, găng tay làm vườn, chổi cạo râu, 
chỉ tơ nha khoa, bàn chải đánh răng, hộp đựng xà phòng, tăm, dụng cụ mỹ phẩm, hộp 
đựng đồ trang điểm, bình xịt nước hoa và bình phun nước hoa, chậu tắm cho em bé di 
chuyển được, bót để đi giày không bằng kim loại, tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, tác phẩm 
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nghệ thuật bằng đất nung hoặc tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh, dây (không bằng cao 
su, không dùng để làm dây cho vợt và dụng cụ âm nhạc), dây bện, lều mang đi được, vải 
dầu (không phải là  tấm vải dùng để nhảy và vỏ bọc xe đẩy), buồm (cột buồm), túi và bao 
nhỏ để bao gói làm bằng vải dệt, túi để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu dạng 
rời, vật liệu lót và nhồi (không bao gồm cao su hoặc chất dẻo), cái võng, lưới đánh cá, dây 
buộc không bằng kim loại, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt, len đã xe thành sợi, sợi và chỉ 
đàn hồi hoặc bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt, hàng dệt, vải dùng để bọc đồ đạc, vải 
lanh trải giường và vải lanh dùng trong nhà, khăn trải bàn, tấm phủ, vỏ bọc gối, khăn phủ 
giường, khăn tắm (trừ quần áo), khăn mặt và găng tay bằng vải, tấm trướng treo tường làm 
bằng vải, rèm bằng sợi dệt hoặc chất dẻo, khăn trải bàn (không bằng giấy), vải dầu dùng 
làm khăn trải bàn, túi ngủ (lớp vỏ ngoài được may để thay thế cho tấm trải giường), khăn 
bằng vải để tẩy trang, màn chống muỗi, khăn lanh dùng trong nhà, nhãn mác bằng vải, 
mành che bằng vải dệt, khăn tay bỏ túi (bằng vải), quần áo, găng tay, thắt lưng, dải đeo 
quần và tất, mũ đội đầu, bít tất ngắn cổ, tất dài, quần ống bó, đồ đi chân (trừ đồ đi chân 
cho mục đích chỉnh hình), giày cao cổ, dép đi trong nhà, giày dùng ở bãi biển, miếng lót 
bên trong giày, giày ống trượt tuyết, giày thể thao, mũ lưỡi trai, bộ quần áo tắm và quần 
bơi, quần áo thể thao (trừ quần áo lặn), tấm che mắt khi ngủ, đồ may vá (trừ sợi và chỉ), 
ren trang trí, đăng ten và đồ để thêu và trang trí, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo, 
cúc, móc và vòng móc, khuy bấm, hoa và trái cây nhân tạo, ghim cài, ghim móc và khóa 
cho quần áo, khóa cài (phụ kiện quần áo), đồ trang trí mũ không bằng kim loại quý, huy 
hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo), đồ trang trí dùng cho tóc, băng buộc tóc và 
lưới bao tóc, cặp tóc và kẹp tóc, cái kẹp, bộ tóc giả, đồ nữ trang rẻ tiền, khóa kéo, dây 
giày, khóa cài giày, móc gài, kẹp dùng cho dây đeo quần, dây lưng, diềm xếp nếp ở áo 
(đăng ten), rải ruy băng đàn hồi, miếng dán nhiệt để trang trí hoặc sửa chữa đồ bằng vải 
(phụ kiện may mặc), hộp đựng đồ để khâu vá, tấm thảm, thảm dày trải sàn, thảm và chiếu, 
vải sơn lát sàn nhà, tấm phủ sàn (trừ ván lát sàn và sơn), tấm trướng treo tường (không 
bằng vải), thảm dùng cho ô tô, thảm chùi chân sau khi tắm, thảm tập thể dục, thảm chống 
trơn, thảm cỏ nhân tạo, xe hẩy chân, đồ chơi, trò chơi, trò chơi xỏ cho vui (đồ chơi khác 
thường), pháo giấy dùng trong lễ giáng sinh, đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng 
và bánh kẹo), vật dụng khác thường cho buổi tiệc, mặt nạ dùng trong ngày hội, diều, bài 
lá, dụng cụ thể dục và thể thao (trừ dụng cụ dùng để bơi, quần áo, đồ đi chân và thảm), 
cần câu cá, ống cuộn dây cần câu cá, lưỡi câu, máy để tập luyện thể dục và thiết bị tập thể 
dục, xe đạp đặt cố định để tập luyện, đồ chơi cho vật nuôi trong nhà, máy vui chơi giải trí 
vận hành bằng đồng xu, trò chơi và thiết bị trò chơi trừ loại được thiết kế để sử dụng với 
với máy thu vô tuyến, màn hình hoặc màn hình hiển thị độc lập, thịt, cá, gia cầm và thú 
săn, chiết xuất của thịt, thịt lợn ướp, miếng khoai tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán 
mỡ, trái cây, nấm và rau được bảo quản, sấy khô, làm lạnh và nấu chín, cùi của trái cây và 
trái cây trộn, rau trộn, thịt, cá, rau và trái cây đóng hộp, mứt nhão, thạch có thể ăn được,  
mứt cam nhão, mứt quả ướt, phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm, tinh chất tảo cho mục 
đích thực phẩm, hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm, protein làm thức ăn cho 
người, nước dùng, xúp, nước ép rau dùng để nấu ăn, trứng, sữa, bơ, kem, sữa chua, pho 
mát và sản phẩm sữa, dầu và chất béo ăn được, chế phẩm để làm nước canh thịt, lát khoai 
tây rán giòn, cà phê, chè, ca cao, sôcôla, sản phẩm làm từ sôcôla, chế phẩm thực vật sử 
dụng như chất thay thế cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống làm từ cà phê, chè, ca cao, sô cô 
la, dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc, đường, chất làm ngọt tự nhiên, đường 
gluco cho thực phẩm, gạo, mỳ ý (pasta), bột sắn hột, bột cọ sagu, bột hòn để làm bánh put 
đing, bột mì và chế phẩm ngũ cốc, mảnh ngũ cốc sấy khô, bánh mì, bột nhồi, bánh ngọt, 
bánh mì ngọt hình tròn, bánh kếp, bánh tạc, bánh patê, bánh kẹo, bánh kẹo bọc đường, đá 
lạnh, mật ong, mật đường, sữa ong chúa làm thức ăn cho người, không cho mục đích y tế, 
hạt hồi (gia vị), hoa hồi (gia vị), chiết xuất mạch nha cho thực phẩm, hương liệu trừ tinh 
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dầu, chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm, nấm men, bột nở, muối ăn, muối nấu ăn, mù 
tạc, giấm, xốt [gia vị], nước xốt cho sa-lát, nước xốt cà chua nấm, xốt may-on-ne, gia vị 
cay, chất làm đặc dùng để nấu ăn, rong (gia vị), thảo mộc đã bảo quản, gia vị, đá lạnh 
dùng cho đồ uống, bánh xăng đuých, bánh pizza, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nem 
cuốn, món sushi của nhật bản, món bánh thịt chiên giòn, bánh ngô, món trộn tabbouleh 
làm chủ yếu từ bột mì, các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp (chưa chế biến 
cũng như chưa biến đổi), hạt (hạt giống), mảng cỏ tự nhiên, trái cây và rau tươi, tảo làm 
thức ăn cho người, nấm tươi, thảo mộc tươi, động vật giáp xác, trứng cá còn sống, hạt 
giống thực vật, củ hoa, cây, cây bụi, hoa tự nhiên và cây trồng, cây thông nôen, thức ăn và 
đồ uống cho động vật, sản phẩm mạch nha, ổ động vật, mồi sống để câu cá, động vật 
sống, bia, nước khoáng và nước uống có gaz và đồ uống không cồn, đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể, nước chanh, đồ uống trái cây và nước ép trái 
cây, nước ép cà chua, nước ép rau [đồ uống], xi rô dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ 
uống (ngoại trừ đồ làm với trà, cà phê hoặc ca cao, đồ uống trên cơ sở sữa), chế phẩm và 
bột để làm đồ uống có gaz, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống, chế phẩm dùng để làm 
rượu mùi, đồ uống có cồn [trừ bia], rượu khai vị, rượu táo, rượu cốc-tai chứa cồn, rượu 
tiêu cơm (uống sau bữa ăn), rượu mạnh (eau-de-vie), rượu mạnh, rượu vang, rượu uýt ki, 
rượu vôtca, rượu rum, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm, bật lửa cho người hút 
thuốc, xì gà và hộp và bao đựng thuốc lá, dụng cụ bỏ túi để cuộn thuốc lá, đầu lọc thuốc 
lá, gạt tàn dùng cho người hút thuốc, dụng cụ cắt đầu xì gà, giấy cuốn thuốc lá, tẩu hút 
thuốc lá, vật dụng thông điếu. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; thông tin liên quan đến viễn thông; hãng tin tức; hãng 
thông tin, thông tấn xã; thông tin liên lạc bằng radio, bằng điện báo; phát sóng chương 
trình truyền hình; phát sóng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ thông tin liên 
lạc và dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ viễn thông 
bằng rađiô di động có thể truy cập thông qua hệ thống thẻ trả trước; dịch vụ chuyển cuộc 
gọi, dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi, thông tin về danh sách thuê bao điện thoại, nhắn tin 
thoại, nhắn tin video; cho thuê thiết bị viễn thông, thiết bị truyền tin nhắn, máy fax, điện 
thoại, modem; truyền tin nhắn; truyền fax; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy 
tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của 
máy tính; truyền thông tin chứa trong cơ sở dữ liệu hoặc trong một máy chủ viễn tin; thư 
điện tử hoặc truyền dữ liệu; thông tin liên lạc và truyền tin nhắn, thông tin và dữ liệu trực 
tuyến hoặc phi thời gian thực, từ hệ thống xử lý dữ liệu hoặc hệ thống mạng máy tính, bao 
gồm cả mạng viễn thông toàn cầu được gọi là internet và mạng toàn cầu được gọi là world 
wide web; cung cấp quyền truy cập vào mạng viễn thông, mạng máy tính toàn cầu, bao 
gồm cả mạng lưới toàn cầu được gọi là internet; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ 
viễn thông); cho thuê thời gian truy cập vào một trung tâm máy chủ cơ sở dữ liệu; cho 
thuê thời gian truy cập vào máy tính hoặc cơ sở dữ liệu viễn tin và trung tâm máy chủ cơ 
sở dữ liệu, tới mạng không dây (khoảng cách ngắn hoặc dài), tới điện thoại, điện thoại di 
động, mạng truyền dữ liệu, tới mạng truyền thông toàn cầu (như internet) hoặc mạng truy 
cập riêng hoặc bị giới hạn (như mạng nội bộ), đến một trung tâm máy chủ truyền thông 
toàn cầu (như internet), tới các mạng truy cập riêng hoặc bị giới hạn (như mạng nội bộ); 
cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
sắm điện tử; cung cấp quyền truy cập vào các diễn đàn thảo luận trên internet; truyền tải 
dữ liệu an toàn, đặc biệt là với mã truy cập; dịch vụ truyền tải thông tin liên quan đến yêu 
cầu về danh bạ điện thoại; cung cấp quyền truy cập vào mạng điện thoại di động bao gồm 
giao dịch trọn gói hoặc thuê bao; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
cơ sở dữ liệu viễn tin và trung tâm máy chủ cơ sở dữ liệu; dịch vụ hội thảo từ xa; cung cấp 
quyền truy cập vào các trang web nhạc kỹ thuật số trên internet; cung cấp quyền truy cập 
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vào các trang web internet (tệp và định dạng mp3); cung cấp quyền truy cập vào các 
nguồn cung cấp dịch vụ tải xuống và xem phim; dịch vụ tải xuống cho trò chơi video, dữ 
liệu kỹ thuật số, phần mềm, nhạc chuông, hình ảnh, hình ảnh động, phim, tệp nhạc; 
truyền bức ảnh, hình ảnh, ảnh chuyển động, nhạc, âm thanh, trò chơi, nhạc chuông bằng 
điện thoại di động; truyền bức ảnh, hình ảnh, ảnh chuyển động, nhạc, âm thanh qua mạng 
không dây cục bộ; truyền bức ảnh, hình ảnh, ảnh chuyển động, nhạc, âm thanh, trò chơi, 
nhạc chuông qua mạng truyền thông vô tuyến; truyền âm nhạc, hình ảnh, hình ảnh 
chuyển động, âm thanh, dữ liệu, trò chơi, nhạc chuông bằng cách tải xuống; phát sóng 
chương trình nghe nhìn qua thiết bị đầu cuối máy tính; phát sóng chương trình nghe nhìn 
qua mạng truyền thông toàn cầu (thuộc loại internet) hoặc truy cập riêng hoặc dành riêng 
(mạng nội bộ) hoặc cáp hoặc vệ tinh hoặc tần số vhf; dịch vụ hỗ trợ (hỏi đáp, thông tin) 
qua điện thoại trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ thông tin trực tuyến liên quan đến viễn 
thông; cung cấp các nhóm thảo luận trực tuyến và phòng trò chuyện. 

 

 
(210) 4-2018-17586 (220) 31.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Trắng, hồng nhạt, vàng, đen, nâu, xanh 

dương, ghi. 

(540) 

  

(731) Hồ Minh Sang  (VN) 
Số 1004, tỉnh lộ 7, ấp Xóm Mới, xã An 
Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua. 
 

Nhóm 35: Mua bán sữa chua. 
 

 
(210) 4-2018-17587 (220) 31.05.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.2.7 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thiết bị bếp One Media Châu 
Âu  (VN) 
Số 15, ngách 20, ngõ Tân Lạc, phố Đại 
La, phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay, máy chế biến thức ăn dùng điện; máy xay dùng trong gia đình; máy 

ép/nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy trộn 
chạy điện dùng cho mục đích gia đình. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, cấp 
nước và mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2018-17788 (220) 01.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ BELLA NATURE  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú 
Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, trà giảm cân, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2018-17789 (220) 01.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ BELLA NATURE  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú 
Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, trà giảm cân, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2018-17925 (220) 04.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) VINI COSMETICS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
1st Floor, Janki House, 2, Sunrise Park, 
Opp. Himalaya Mall, Drive In Road, 
Bodakdev, Ahmedabad - 380 054, 
Gujarat State, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất khử mùi cụ thể: nước hoa mỹ phẩm dạng xịt; gel tạo mẫu tóc; phấn (đánh 
mặt); kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; kem cạo râu; xà 
phòng; dầu gội đầu; chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm 
sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm cọ rửa; vật liệu mài mòn; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc; chế phẩm đánh răng dạng bột. 

 

 
(210) 4-2018-17926 (220) 04.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) VINI COSMETICS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
1st Floor, Janki House, 2, Sunrise Park, 
Opp. Himalaya Mall, Drive In Road, 
Bodakdev, Ahmedabad - 380 054, 
Gujarat State, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
928 

(511)   Nhóm 03: Chất khử mùi cụ thể: nước hoa mỹ phẩm dạng xịt; gel tạo mẫu tóc; phấn (đánh 
mặt); kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; kem cạo râu; xà 
phòng; dầu gội đầu; chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm 
sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm cọ rửa; vật liệu mài mòn; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc; chế phẩm đánh răng dạng bột. 

 

(210) 4-2018-18187 (220) 05.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A11.3.4 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Đinh Thu Trang  (VN) 
Phòng 210-H9, phường Thanh Xuân 
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; gạo; bột sắn và bột cọ. 
 

 
(210) 4-2018-18197 (220) 05.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; trái cây trộn; rau trộn; rau quả tẩm bột rán; sữa đậu nành; xúp; sữa; 
mứt ướt; món tráng miệng hoa quả; thạch trái cây; sữa khuấy; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2018-18198 (220) 05.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh mỳ kẹp 
nhân; kem lạnh; trà; sô cô la; cà phê; bánh ngọt; đá lạnh xay với đậu đỏ được làm ngọt; 
bánh vòng (bánh donut); hạt cà phê đã được rang; mỳ ý. 
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(210) 4-2018-18199 (220) 05.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh tím than, trắng. 

(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 

Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 

Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở trái cây; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; nước (đồ 

uống); nước uống sô đa; sinh tố; nước ép rau củ [đồ uống]; nước ngọt; nước uống có gaz; 

bia. 
 

 
(210) 4-2018-18233 (220) 05.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A5.11.5 

(591) Đỏ, đen, vàng. 

(731) Hợp tác xã Tân Trường Thịnh  
(VN) 
Khu 3, phường Trường Thịnh, thị xã Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước linh chi dùng cho mục đích y tế; trà linh chi dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 30: Trà linh chi không dùng cho mục đích y tế; nước uống trên cơ sở trà linh chi 

không dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-18408 (220) 06.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.4; A26.11.8 

(591) Đen, trắng, cam, đỏ. 

(731) GARIMI CO., LTD.  (KR) 

2886, Gahwa-ro, Buk-myeon, Gapyeong-

gun, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Rong biển sấy khô; rong biển rang. 
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(210) 4-2018-18440 (220) 06.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dios Investment Vina  (VN) 
Phòng 3, tầng 11 tòa nhà Cham Vit, phố 
Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)  Nhóm 29: Trái cây lát mỏng; sữa dừa; trái cây đông lạnh; trái cây trộn; sữa đậu nành; 
thạch hoa quả. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu 
nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; nước chanh; nước sinh tố. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch 
vụ mua bán các sản phẩm (hoa quả tươi, hoa quả sấy khô, trái cây thái lát, sữa, cà phê, ca 
cao, nước ép trái cây, đồ uống không cồn, nước ngọt, thạch hoa quả). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2018-18466 (220) 07.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; A5.3.15; 6.1.2; A26.4.6; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã trồng và chế biến 
chè Thanh Thủy   (VN) 
Thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy, huyện 
Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 

 
(210) 4-2018-18468 (220) 07.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, xanh lá mạ, vàng, 

đỏ, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất lúa gạo 
chất lượng cao và kinh 
doanh dịch vụ nông lâm 
nghiệp Đức Tiến   (VN) 
Thôn Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang  
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(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

 
(210) 4-2018-18553 (220) 07.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) POLISON CORPORATION  (TW) 

2F., No. 282, Heping 2nd Road, 
Qianzhen Dist., Kaohsiung 80651, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị bảo vệ thính giác; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; nút bịt lỗ tai 
[dụng cụ bảo vệ tai]; mặt nạ bảo vệ miệng dùng trong y tế; mặt nạ vệ sinh để ngăn ngừa 
bụi dùng cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế. 

 

 
(210) 4-2018-18568 (220) 07.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Tâm  (VN) 
38C cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh                

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm, kính quang học, thấu kính quang học cho mắt, tròng kính râm, gọng 
kính đeo mắt, hộp đựng kính.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 
 

(210) 4-2018-18599 (220) 07.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư, sản 

xuất và thương mại quốc tế 
Lâm Thái  (VN) 
Số 7c, hẻm 13/90/25, đường Lĩnh Nam, 
tổ 55, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn xe máy; dầu diezeel; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; mỡ công 
nghiệp; dầu động cơ. 

 

Nhóm 07: Cần khởi động (giò đạp); trục khởi động; trục số xe máy; bugi; chụp bugi; nắp 
chụp bugi; tầu bugi; xi lanh dùng cho động cơ xe máy; nắp xi lạnh (đầu bò xi lanh) của 
động cơ; vòng bi; bạc đạn; chổi than (điện); tay biên; buồng đựng xăng ở chế hòa khí; mô 
tơ (củ đề); lõi mô tơ đề; đĩa đề; cốc đề; xích cam; bi đề; bắng răng đề; dây ga; dây le; cốc 
lọc xăng (bộ phận của chế hòa khí); cơ cấu xích cam. 
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Nhóm 09: Cuộn đèn điện; bộ dây điện (dùng cho xe máy và xe có động cơ); rơ le nháy; 
dây điện sườn; mô bin sườn; cuộn cao áp; cuộn điện chỉnh lưu (dùng cho xe máy và xe có 
động cơ); cuộn nổ (dùng trong khởi động xe máy); bộ điều khiển đánh lửa (cụm IC) dùng 
cho xe máy và xe có động cơ; kích đèn; IC; cụm công tắc (công tắc xi nhan/công tắc đèn); 
nút công tắc rời trên bảng điều khiển xe máy; phao báo xăng; dây của đồng hồ công-tơ-
mét. 

 
Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; xe đạp điện và các phụ tùng của chúng. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm, cụ thể là: dầu nhờn xe máy, dầu 
điezel, dầu nhiên liệu, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, dầu động cơ, cần khởi động (giò 
đạp), trục khởi động, trục số xe máy, bugi, chụp bugi, nắp chụp bugi, tầu bugi, xi lanh 
dùng cho động cơ xe máy, nắp xi lạnh (đầu bò xi lanh) của động cơ, vòng bi, bạc đạn, 
chổi than (điện), tay biên, buồng đựng xăng ở chế hòa khí, mô tơ (củ đề), lõi mô tơ đề, đĩa 
đề, cốc đề, xích cam, bi đề, bánh răng đề, dây ga, dây le, cốc lọc xăng (bộ phận của chế 
hòa khí), cơ cấu xích cam, cuộn đèn điện, bộ dây điện (dùng cho xe máy và xe có động 
cơ), rơ le nháy, dây điện sườn, mô bin sườn, cuộn cao áp, cuộn điện chỉnh lưu (dùng cho 
xe máy và xe có động cơ), cuộn nổ (dùng trong khởi động xe máy), bộ điều khiển đánh 
lửa (cụm IC) dùng cho xe máy và xe có động cơ, kích đèn, IC, cụm công tắc (công tắc xi 
nhan/công tắc đèn), nút công tắc rời trên bảng điều khiển xe máy, phao báo xăng, dây của 
đồng hồ công-tơ-mét, xe máy, xe đạp, xe đạp điện và các phụ tùng của chúng. 

 

 
(210) 4-2018-18601 (220) 07.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11 
(731) Công ty cổ phần Vinam  (VN) 

Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm ốp làm từ: sợi thực vật, sợi nhân 
tạo (vật liệu xây dựng phi kim loại); phào chỉ làm từ: sợi thực vật, sợi tổng hợp (vật liệu 
xây dựng phi kim loại); lớp ốp tường không bằng kim loại; tấm lát sàn không bằng kim 
loại.  

 

 
(210) 4-2018-18634 (220) 08.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 1.15.3; 26.13.25; 

A15.9.18 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Tin Học 
Siêu Tốc  (VN) 
Số 91-93 đường số 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính thiết bị ngoại vi phần mềm; bán buôn thiết bị và linh kiện 
điện tử viễn thông; bán buôn máy vi tính thiết bị ngoại vi và phần mềm; bán buôn thiết bị 
và linh kiện điện tử, viễn thông.  

 

Nhóm 42: Quản trị máy vi tính; lập trình máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2018-18635 (220) 08.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; 26.3.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Tin Học 
Siêu Tốc  (VN) 
Số 91-93 đường số 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính thiết bị ngoại vi phần mềm; bán buôn thiết bị và linh kiện 
điện tử viễn thông; bán buôn máy vi tính thiết bị ngoại vi và phần mềm; bán buôn thiết bị 
và linh kiện điện tử, viễn thông.   

 

Nhóm 42: Quản trị máy vi tính; lập trình máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2018-18639 (220) 08.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sâm Sâm  (VN) 
Thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà 
My, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây giống và cây dược liệu.  
 

 
(210) 4-2018-18720 (220) 08.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) 1. Tôn Thanh Thủy  (VN) 
Căn hộ số 15.03 lô C2, chung cư 
Imperia, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

2. Vũ Kim Huệ  (VN) 
Căn hộ số 10.01 Lô D1, chung cư 
Imperia, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: yến tổ; yến tươi đông lạnh; yến bột; yến đóng lon dùng để nấu ăn; chè yến (tất 
cả đã qua chế biến). 
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(210) 4-2018-18721 (220) 08.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) 1. Tôn Thanh Thủy  (VN) 
Căn hộ số 15.03 lô C2, chung cư 

Imperia, phường An Phú, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh  

2. Vũ Kim Huệ  (VN) 
Căn hộ số 10.01 lô D1, chung cư 
Imperia, phường An Phú, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: yến tổ; yến tươi đông lạnh; yến bột; yến đóng lon dùng để nấu ăn; chè yến (tất 

cả đã qua chế biến). 
 

 
(210) 4-2018-18772 (220) 08.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.1; A26.3.5 

(731) SHENZHEN YIMAYUAN 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

4/F, East Side, No.17, Huating Road, 

Dalang Street, Longhua District, 
Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Pin điện có thể sạc lại; cáp usb cho điện thoại di động; thiết bị sạc cho pin điện; 

tai nghe; ống nghe; giá đỡ thích hợp cho điện thoại di động; vỏ hộp loa; chuột [thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính]; bàn phím máy vi tính; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho 

điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2018-18810 (220) 08.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.1; 5.7.3; 8.1.18; 24.9.1 
(591) Xanh dương, vàng, da cam, đỏ đô. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TOPFOOD  (VN) 
Số 5, ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
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(210) 4-2018-18946 (220) 11.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 2018-030009 13.03.2018 JP 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh lá cây. 
(731) NISSEI TECHNOLOGY 

CORPORATION  (JP) 
3-2-8 Minatojima-minamimachi, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0047, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Bánh răng truyền động dùng cho máy móc; bộ truyền động năng lượng và bánh 

răng dùng cho máy móc (không dùng cho xe cộ mặt đất); các chi tiết của máy móc 
(không dùng cho xe cộ mặt đất) cụ thể là: ổ trục chống ma sát cho máy, đai truyền cho 
máy móc, xi lanh dùng cho máy móc; bộ phận khởi động của động cơ không chạy điện; 
khuôn dùng để đúc chất dẻo (bộ phận của máy); khuôn là bộ phận của máy xử lý chất dẻo 
cùng bộ phận và phụ kiện của chúng; khuôn dùng để sản xuất thấu kính quang học (bộ 
phận của máy); khuôn dùng để định hình thủy tinh bộ phận của máy); khuôn để định hình 
nhựa tổng hợp (bộ phận của máy).  

 
Nhóm 09: Thấu kính camera; thấu kính cho mô đun camera của điện thoại di động; thấu 
kính dùng cho người để phát hiện cảm biến; thấu kính quang học; đèn chiếu dùng cho 
camera của điện thoại di động; camera; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; máy và thiết bị 
quay phim điện ảnh; máy và thiết bị quang học; máy và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra; 
dụng cụ đo và kiểm tra bằng điện hoặc bằng từ tính; máy sao chụp cùng bộ phận và phụ 
kiện của chúng, máy in nối với máy vi tính cùng bộ phận và phụ kiện của chúng; máy fax 
cùng bộ phận va phụ kiện của chúng; điện thoại di động cùng bộ phận và phụ kiện của 
chúng; máy và thiết bị điện tử cùng bộ phận và phụ kiện của chúng cụ thể là: thiết bị thu 
hình máy vi tính, đầu đĩa dvd, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, bảng thông báo điện tử; 
thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhận ở dạng đồng hồ đeo tay, điện thoại thông minh cùng 
bộ phận và phụ kiện của chúng; kính đeo mắt; chùm dây dẫn điện dùng cho xe ô tô, đầu 
nối dùng cho dây dẫn điện và cáp dẫn điện; đầu nối nạp điện dùng cho xe cộ chạy điện 
bao gồm cho ô tô điện, cho xe ô tô đa động cơ và cho xe đạp điện; đầu nối cung cấp điện 
dùng cho xe cộ chạy điện bao gồm cho ô tô điện, cho xe ô tô đa động cơ và cho xe đạp 
điện; thiết bị âm thanh và các bộ phận và phụ kiện của nó; bộ phận quang học dùng cho 
màn hình hiển thị của thiết bị âm thanh; bộ phận quang học dùng cho máy và thiết bị điện 
tử đeo tay; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; bộ phận quang học dùng cho vòng 
đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; máy vi tính đeo tay; bộ phận quang học dùng cho 
máy vi tính đeo tay; thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân đeo tay; bộ phận quang học dùng 
cho thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân đeo tay; màn hình hiển thị video đeo tay; bộ phận 
quang học dùng cho màn hình hiển thị video đeo tay; cầu dao điện; máy chiếu biên dạng 
cùng bộ phận và phụ kiện của chúng; thấu kính dùng cho máy chiếu biên dạng; camera 
dùng cho gương chiếu hậu điện dùng cho ô tô cụ thể là: màn hình hiển thị trước sau cho 
xe ô tô; bộ chuyển mạch dùng cho ô tô; bộ chuyển mạch dùng cho xe máy; bộ phận 
quang học dùng cho bảng thiết bị đo dùng cho ô tô; bộ phận quang học dùng cho bảng 
thiết bị đo dùng cho xe máy.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế cùng các bộ phận và phụ kiện của chúng; thấu kính 
dùng cho thiết bị và dụng cụ y tế.  
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Nhóm 11: Tấm chụp khuyếch đại ánh sáng của bộ đèn chiếu sáng (bộ phận của đèn chiếu 
sáng).  

 

Nhóm 12: Đai bảo hiểm dùng dùng cho ghế ngồi xe ô tô; gương chiếu hậu dùng cho ô tô 
cùng các bộ phận và phụ kiện của chúng; bộ bánh răng dùng cho gương chiếu hậu của « 
tô, gương chiếu hậu dùng cho xe cộ cùng các bộ phận và phụ kiện của chúng; bánh răng 
dùng cho gương chiếu hậu của xe cộ; màn cửa che nắng thích hợp cho ô tô; màn cửa che 
nắng thích hợp cho xe cộ; gương chiếu hậu điện của ô tô; thiết bị phát tín hiệu chuyển 
hướng cho xe ô tô (hệ thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ phải hoặc trái); thiết bị 
phát tín hiệu chuyển hướng gắn bên ngoài của xe ô tô; thiết bị phát tín hiệu chuyển hướng 
cho xe máy.  

 

 
(210) 4-2018-18982 (220) 11.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) 1. CHEN, CHENG CHAN  (TW) 

No. 12, Ln. 55, Sec. 2, Zhennan Rd., 
Shalu Dist., Taichung City, Taiwan 
2. CHEN, CHUNG YEN  (TW) 
No. 2, Aly. 8, Ln. 615, Beishi E. Rd., 
Shalu Dist., Taichung City, Taiwan 
3. WU, DUNG JENG  (TW) 
No. 147, Bao'an Rd., Shalu Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cửa hàng phục vụ đồ uống nóng và đồ uống lạnh; quán ăn; 
quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ lẩu; cửa hàng phục vụ cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-19004 (220) 11.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.2 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Doorway 
Việt Nam   (VN) 
Số 10 đường Liên Cơ, tổ 19, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại, cửa và 
vách bằng kim loại; nhôm, khung kim loại dùng cho xây dựng, nhôm thanh định hình sơn 
tĩnh điện.  

 

Nhóm 19: Cửa nhựa; kính dùng cho xây dựng; kính ngăn cách dùng trong xây dựng; kính 
tấm dùng cho cửa sổ, xây dựng, vách kính lớn cho các toà nhà cao tầng có liên kết với hợp 
kim nhôm, vật liệu xây dựng chịu lửa không làm bằng kim loại; kính an toàn; kính màu 
dùng cho cửa; khưng cửa không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại; vách ngăn 
không bằng kim loại.  
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Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt cửa và cửa sổ; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình.  

 

 
(210) 4-2018-19023 (220) 11.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh nước biển, đỏ đậm. 
(731) Công ty cổ phần Bất động 

sản Đô thị Hải Phòng  (VN) 
Số 50 lô 16 MR, Lê Hồng Phong, 
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 

bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-19081 (220) 12.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.1; 26.11.3; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
GOLDSUNVINA  (VN) 
Cụm công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Các loại cửa chớp lật gỗ. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ (giường, tủ, giá, kệ); mành gỗ dùng để che trong nhà; mành li-e dùng để 
che trong nhà; mành cói dùng để che trong nhà; mành tre dùng để che trong nhà; mành 
nứa dùng để che trong nhà. 

 

Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào. 
 

Nhóm 35: Mua bán nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ và đồ dùng nội thất tương tự, 
mành gỗ, các loại cửa chớp lật gỗ, mành bằng sợi dệt. 

 

 
(210) 4-2018-19085 (220) 12.06.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.22; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thiên Ân Cosmetic  (VN) 
27 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-19178 (220) 12.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) SUPERGIRLSJUSTFLY, INC.  (US) 

14725 N 20th D 37 Bellevue Washington 

98007, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức.  

 

Nhóm 25: Quần áo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn: đặt chỗ khách sạn; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan 

đến đặt chỗ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-19226 (220) 13.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.20; A3.7.24; 3.7.4 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển du 
lịch quốc tế Phượng Hoàng  
(VN) 
Đồi Pháo Thủ, khu 6, phường Đáp Cầu, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng và quảng cáo; tổ chức 

triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; điều hành kinh doanh nhà hàng; quản 

lý kinh doanh nhà hàng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi có thưởng cho người nước ngoài; dịch vụ trò chơi điện tử có 

thưởng; dịch vụ câu lạc bộ giải trí như: vũ trường, hộp đêm, karaoke; dịch vụ tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); kinh doanh nhà hàng ăn uống, 

quán rượu (bar).  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ, sinh nhật (tổ chức nghi lễ). 
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(210) 4-2018-19227 (220) 13.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.13.25 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển du 
lịch quốc tế Phượng Hoàng  
(VN) 
Đồi Pháo Thủ, khu 6, phường Đáp Cầu, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng và quảng cáo; tổ chức 

triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; điều hành kinh doanh nhà hàng; quản 
lý kinh doanh nhà hàng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi có thưởng cho người nước ngoài; dịch vụ trò chơi điện tử có 
thưởng; dịch vụ câu lạc bộ giải trí như: vũ trường, hộp đêm, karaoke; dịch vụ tổ chức biểu 
diễn nghệ thuật.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ, sinh nhật.  

 

 
(210) 4-2018-19290 (220) 13.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Nâu, vàng kem. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

WIN BEAUTY WHITE  (VN) 
Số 499 Mạc Cửu, khu phố Đồng Khởi, 
phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; đồ trang điểm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da.  
 

 
(210) 4-2018-19472 (220) 14.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 3.11.12 
(591) Đen, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH SISTER Việt Nam  

(VN) 
80 Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá; lưới che nắng; lưới chắn côn trùng; lưới dùng trong nông nghiệp; 
lưới dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

 

(210) 4-2018-19503 (220) 14.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A19.7.16; 25.1.25; 26.4.1 
(591) Nâu, trắng, xám. 
(731) Hộ kinh doanh Bùi Văn Vinh  

(VN) 
Xóm Đình, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, 
tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2018-19546 (220) 14.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hasukito  
(VN) 
125 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng, băng dính dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế, vật tư dụng cụ chấn thương chỉnh hình; ống 
thông cho mục đích y tế; kim dùng cho mục đích y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế. 

 

Nhóm 35: Buôn bán: trang thiết bị và dụng cụ y tế, vật tư dụng cụ chấn thương chỉnh 
hình, ống thông cho mục đích y tế, kim dùng cho mục đích y tế, thiết bị xét nghiệm cho 
mục đích y tế dược phẩm, dược chất; hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2018-19564 (220) 14.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fifty Fresh 
Farms  (VN) 
 11E Thái Nguyên, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; sô-cô-la; đồ uống sô-cô-la có sữa; sô-cô-la trang trí cho bánh ngọt; sô-
cô-la phết bánh chứa hạt; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên bánh, trên cơ sở sô-
cô-la; quả hạch bọc sô-cô-la; sô-cô-la nhuyễn dạng sệt.  
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(210) 4-2018-19568 (220) 14.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 73977 15.12.2017 JM 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(731) APPLE INC.   (US) 

One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; thiết 

bị và dụng cụ viễn thông; điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị 
thông tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm 
thanh, vi-đê-ô và nội dung đa phương tiện; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị 
điện tử số hóa di động cầm tay có khả năng truy cập internet và để gửi nhận, và lưu trữ 
các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; phần cứng máy vi 
tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào 
người có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện 
thoại, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; đồng hồ thông minh; kính mắt thông minh; 
nhẫn thông minh; thiết bị theo đõi hoạt động thể chất có thể mang theo/đeo vào người 
(thiết bị đo chỉ số trong hoạt động thể chất); vòng tay kết nối [thiết bị đo kết nối với các 
thiết bị số qua các ứng dụng cài sẵn, giúp theo dõi hoạt động của các thiết bị đó]; thiết bị 
đọc sách điện tử; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, 
điều khiển và kiểm soát máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy tính, các thiết bị di 
động, điện thoại di động, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, thiết bị có thể mang 
theo/đeo vào người, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, ti-vi, bộ giải mã tín 
hiệu truyền hình (set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, dàn âm thanh 
trong nhà (home theater), và hệ thống giải trí trong nhà; phần mềm phát triển ứng dụng; 
phần mềm trò chơi máy tính; âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện ghi sẵn có thể 
tải xuống; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, điện 
thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, 
đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, 
ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô và âm 
thanh; thiết bị ngoại vi có thể mang theo/đeo vào người sử dụng cho máy vi tính, điện 
thoại di động, thiết bị điện tử di động, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, nhẫn 
thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu 
truyền hình (set- top-box), và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị nhận dạng 
và xác thực sinh trắc học; dụng cụ đo gia tốc; máy đo độ cao; thiết bị đo khoảng cách; 
thiết bị ghi khoảng cách; thiết bị đếm bước chân; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; 
màn hình, màn hình hiển thị, màn hình gắn lên đầu, và bộ tai nghe sử dụng cho máy vi 
tính, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo 
vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền 
hình (set-top-box), và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; màn hiển thị thực tế ảo và 
thực tế tăng cường, kính thực tế ảo và kính thực tế tăng cường, bộ điều khiển thực tế ảo và 
thực tế tăng cường, bộ thiết bị thực tế ảo và thực tế tăng cường đeo vòng qua đầu 
(headset); kính đeo mắt 3D; kính đeo mắt; kính râm; mắt kính; kính quang học; vật dụng 
quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; máy ảnh; đèn fiash cho máy ảnh; bàn phím 
máy tính, chuột máy tính, tấm lót chuột, máy in, ổ đĩa và ổ đĩa cứng của máy vi tính; thiết 
bị ghi và tái tạo âm thanh; máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh kỹ thuật số; loa âm 
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thanh; bộ khuếch đại và thu âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị ghi âm 
giọng nói và nhận dạng giọng nói; tai nghe (nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; micrô; ti 
vi; đầu máy thu hình và màn hình ti vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); máy 
thu thanh (rađiô); thiết bị phát và thu sóng rađiô; giao diện người dùng (thiết bị ghép nối) 
cho máy vi tính và các thiết bị điện tử trên xe có động cơ, cụ thể là bảng điều khiển, màn 
hình, màn hình cảm ứng, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe 
mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), bộ đấu nối, công tắc, và bộ 
điều khiển kích hoạt bằng giọng nói điện tử; thiết bị điện tử hệ thống định vị toàn cầu 
(GPS); thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị chỉ đường cho xe cộ [máy vi 
tính trên xe]; thiết bị điều khiển từ xa dùng để kiểm soát máy vi tính, điện thoại di động, 
thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông 
minh, kính mắt thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, máy ghi và 
máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), loa, bộ 
khuếch đại, dàn âm thanh trong nhà (home theater), và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị 
có thể mang theo/đeo vào người dùng để kiểm soát máy vi tính, điện thoại di động, thiết 
bị điện tử di động, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai 
nghe (vòng qua đầu), máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu 
truyền hình (set-top-box), loa, bộ khuếch đại, dàn âm thanh (home theater) và hệ thống 
giải trí trong nhà; thiết bị lưu trữ dữ liệu; con chip máy tính; pin (ắc quy); thiết bị sạc pin 
(thiết bị nạp ắc quy); bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm 
thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị 
ngoại vi (docking stations), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho máy vi tính, điện 
thoại di động, máy vi tính cầm tay, thiết bị ngoại vi của máy tính, điện thoại di động, thiết 
bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, 
kính mắt thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, máy ghi và máy phát 
viđêô và âm thanh, ti-vi, và bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); màn hình cảm 
ứng tương tác; giao diện (thiết bị ghép nối) dùng cho máy vi tính, màn hình máy vi tính, 
điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào 
người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình 
(set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; màng che bảo vệ màn hình máy vi 
tính, màn hình điện thoại di động, và màn hình đồng hồ thông minh; bộ phận và phụ kiện 
dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di 
động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt 
thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, máy ghi và máy phát viđêô và 
âm thanh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); vỏ bọc, túi, hộp, cặp bọc 
ngoài, dây đai, và dây đeo dùng cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di 
động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt 
thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu truyền hình 
(set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị dạng gậy hỗ trợ tự chụp 
hình; bộ nạp (sạc) cho thuốc lá điện tử; vòng đeo cổ điện tử để huấn luyện động vật; thiết 
bị điện tử theo dõi và quản lý chương trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra 
tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy 
ghi âm; thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho 
hàng hoá; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); máy fax; thiết bị 
và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp 
silicon]; mạch tích hợp; bộ khuếch đại; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; 
sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt chạy điện dùng để điều khiển từ xa các 
hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; 
thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ 
cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; 
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nam châm trang trí; hàng rào tích điện; thiết bị điều khiển từ xa để hãm ô tô có thể xách 
tay mang theo, trong đó, các chương trình và phần mềm trong nhóm này là các chương 
trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ để chơi; bộ đồ chơi điện tử cầm tay; đồ chơi âm nhạc, 
trò chơi âm nhạc và đồ để chơi có âm nhạc; thiết bị âm thanh đồ chơi; dụng cụ âm nhạc 
đồ chơi; trò chơi về âm nhạc; đồ chơi chạy pin; đồ chơi điện tử; trò chơi trên máy tính 
chạy bằng điện, không phải là loại dùng với đầu máy thu hình; thiết bị giải trí (máy chơi 
trò chơi) điện và điện tử (tự động, vận hành bằng cách nhét xu/thẻ thay tiền thật); thiết bị 
điện tử cầm tay dạng đồ chơi; dụng cụ cho việc tập thể hình và tập thể thao; dụng cụ tập 
luyện nhằm mục đích phát triển cơ bắp; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể; thiết bị tập 
luyện cơ thể; xe đạp tập thể dục; bộ phận và linh kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  
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(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần cứng máy tính; máy tính cầm tay; máy tính bảng; thiết bị và 

dụng cụ viễn thông;  điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị truyền 
thông không dây để truyền tải giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, và nội dung 
đa phương tiện; thiết bị truyền thông mạng; thiết bị điện tử kĩ thuật số cầm tay có khả 
năng truy cập internet và gửi, nhận, và lưu cuộc gọi, thư điện tử, và các dữ liệu kĩ thuật số 
khác; phần cứng máy tính có thể đeo được; thiết bị điện tử kĩ thuật số có thể đeo được có 
khả năng truy cập internet và gửi, nhận, và lưu cuộc gọi, mail điện tử, và các dữ liệu kĩ 
thuật số khác; đồng hồ thông minh; kính đeo mắt thông minh; nhẫn thông minh; thiết bị 
theo dõi hoạt động có thể đeo được; vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; thiết bị đọc 
sách điện tử; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính để thiết lập, cấu hình, vận hành và 
kiểm soát máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị di động, điện thoại di động, đồng 
hồ thông minh, kính đeo mắt thông minh, thiết bị có thể đeo được, tai nghe, tai nghe trùm 
đầu, tv, hộp đầu thu kỹ thuật số, máy phát và máy ghi video và âm thanh, hệ thống rạp hát 
gia đình, và hệ thống giải trí; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm trò chơi máy 
tính; nội dung đa phương tiện, video và âm thanh được ghi âm trước có thể tải xuống 
được; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị ngoại vi cho máy tính, điện thoại di động, thiết 
bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể đeo được, đồng hồ thông minh, kính đeo mắt 
thông minh, tai nghe, tai nghe trùm đầu, tv, hộp đầu thu kỹ thuật số và máy phát và máy 
ghi âm thanh và video; thiết bị ngoại vi có thể đeo được để sử dụng với máy tính, điện 
thoại di động, thiết bị điện tử di động, đồng hồ thông minh, kính đeo mắt thông minh, 
nhẫn thông minh, tai nghe, tai nghe trùm đầu, tv, hộp đầu thu kỹ thuật số, và máy phát và 
máy ghi âm thanh và video; thiết bị nhận dạng và xác nhận sinh trắc học; gia tốc kế; máy 
đo độ cao; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; thiết bị đếm bước chân; thiết 
bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; màn hình, màn hình hiển thị, màn hình được gắn đầu và 
tai nghe để sử dụng với máy tính, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử di động, thiết bị 
điện tử đeo được, đồng hồ thông minh, kính đeo mắt thông minh, tv, hộp đầu thu kỹ thuật 
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số và đầu phát và đầu ghi video và âm thanh; bộ tai nghe, bộ điều khiển, kính bảo hộ và 
màn hình thực tế ảo và tăng cường; kính mắt 3d; kính đeo mắt; kính râm; thấu kính đeo 
mắt; kính quang học; vật dụng quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; máy quay phim; 
đèn nháy cho máy quay phim; bàn phím, chuột, bàn di chuột, máy in, ổ đĩa, và ổ cứng; 
thiết bị ghi và tái tạo (sao chép) âm thanh; đầu ghi và đầu phát video và âm thanh kĩ thuật 
số; loa âm thanh; bộ thu và bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị âm thanh cho xe có động cơ; 
thiết bị nhận dạng giọng nói và ghi âm giọng nói; tai nghe;  tai nghe trùm đầu; micrô; ti-
vi; máy thu hình và màn hình; hộp đầu thu kỹ thuật số; máy thu thanh; máy thu và máy 
phát vô tuyến; giao diện người dùng cho các máy tính trên xe cơ giới và các thiết bị điện 
tử, cụ thể là bảng điều khiển điện tử, màn hình, màn hình cảm ứng, điều khiển từ xa, trạm 
kết nối (docking station), đầu nối, công tắc và điều khiển kích hoạt bằng giọng nói; hệ 
thống định vị toàn cầu (thiết bị gps); công cụ điều hướng; thiết bị định vị cho xe cộ [máy 
tính gắn trên xe]; điều khiển từ xa để điều khiển máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện 
tử di động, thiết bị điện tử để đeo, đồng hồ thông minh, kính đeo mắt thông minh, tai 
nghe, tai nghe trùm đầu, đầu phát và đầu ghi video và âm thanh, tv, hộp đầu thu kỹ thuật 
số, loa, bộ khuếch đại (âm-li), hệ thống rạp hát gia đình và hệ thống giải trí; thiết bị đeo 
được để điều khiển máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, đồng hồ thông 
minh, kính đeo mắt thông minh, tai nghe, tai nghe trùm đầu, đầu phát video và âm thanh, 
tv, hộp đầu thu kỹ thuật số, loa, bộ khuếch đại (âm-li), hệ thống rạp hát gia đình và hệ 
thống giải trí; thiết bị lưu trữ dữ liệu; chip máy tính; pin;sạc pin; bộ ghép nối, dây, cáp, bộ 
sạc, đế cắm (docks), trạm kết nối (docking station), bộ điều hợp (adapter) và đầu nối điện 
và điện tử để sử dụng với máy tính, điện thoại di động, máy tính cầm tay, thiết bị ngoại vi 
máy tính, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử đeo được, đồng hồ thông minh, kính đeo 
mắt thông minh, tai nghe, tai nghe trùm đầu, đầu ghi và đầu phát âm thanh và video, tv, và 
hộp đầu thu kỹ thuật số; màn hình cảm ứng tương tác; giao diện cho máy tính, màn hình 
máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể đeo được, 
đồng hồ thông minh, kính đeo mắt thông minh, tv, hộp đầu thu kỹ thuật số và đầu phát và 
đầu ghi âm thanh và video; phim bảo vệ dùng cho màn hình máy tính, màn hình điện 
thoại di động và màn hình đồng hồ thông minh; các bộ phận và phụ kiện cho máy tính, 
thiết bị ngoại vi máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có 
thể đeo được, đồng hồ thông minh, kính đeo mắt thông minh, tai nghe, tai nghe trùm đầu, 
đầu phát và đầu ghi video và âm thanh, tv, và hộp đầu thu kỹ thuật số; vỏ bọc, túi, vỏ, ống 
bọc ngoài, dây và dây buộc cho máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết 
bị điện tử đeo được, đồng hồ thông minh, kính đeo mắt thông minh, tai nghe, tai nghe 
trùm đầu, hộp đầu thu kỹ thuật số và đầu phát và đầu ghi âm thanh và video; gậy dùng để 
tự chụp ảnh; thiết bị sạc cho thuốc lá điện tử; vòng cổ điện tử để huấn luyện động vật; 
chương trình nghị sự điện tử; thiết bị kiểm tra tem dán trên thư từ, bưu phẩm; máy đếm 
tiền; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đọc để viết chính tả; dụng cụ đánh 
dấu mép vải, mép gấu váy; máy để bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy lựa chọn 
giải thưởng; máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; dụng cụ đo; bảng thông báo điện tử; 
thiết bị đo; miếng bán dẫn [miếng silicon]; mạch tích hợp; bộ khuếch đại âm thanh; màn 
huỳnh quang; điều khiển từ xa; sợi dẫn tia sáng [sợi quang học]; hệ thống điện cho việc 
điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị thu/chống sét; máy điện phân; thiết bị 
chữa cháy; thiết bị tia x dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; bộ 
báo hiệu bằng còi; phim hoạt hình; đèn soi trứng; còi để gọi chó; nam châm trang trí; 
hàng rào điện; thiết bị hãm của ô tô điều khiển từ xa cầm tay 

 

Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và đồng hồ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo 
tường/để bàn; dụng cụ đo thời gian; máy ghi thời gian dùng như đồng hồ;  dụng cụ bấm 
giây; dây đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ; vỏ đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường/để 
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bàn, và dụng cụ đo thời gian và đồng hồ bấm giờ;  bộ phận của đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
treo tường/để bàn, và dụng cụ đo thời gian và đồng hồ bấm giờ; trang sức. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ chơi;  thiết bị trò chơi cầm tay điện tử; trò chơi, đồ chơi 
trẻ con và đồ chơi âm nhạc; thiết bị âm thanh đồ chơi; dụng cụ đồ chơi âm nhạc; trò chơi 
âm nhạc; đồ chơi vận hành bằng pin; đồ chơi điện tử; trò chơi điện tử trên máy tính, ngoài 
những trò chơi để sử dụng với máy thu truyền hình; thiết bị giải trí điện và điện tử (tự 
động, đồng xu/truy cập tự do); thiết bị trò chơi điện tử cầm tay; dụng cụ thể dục và thể 
thao; dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị phục hồi cơ thể; thiết bị tập luyện thể hình; xe 
đạp đặt cố định để luyện tập; bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2018-19803 (220) 15.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) INMUSIC BRANDS, INC.  (US) 

200 Scenic View Drive, Cumberland, RI 
02864, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị, phần mềm và thiết bị ngoại vi dùng với âm nhạc, giọng nói và dữ liệu 
âm thanh khác ở dạng điện tử bởi những người chuyên nghiệp và người yêu thích, cụ thể 
là thiết bị xử lý tín hiệu; thiết bị, phần mềm và thiết bị ngoại vi dùng với âm nhạc, giọng 
nói và dữ liệu âm thanh khác ở dạng điện tử bởi những người chuyên nghiệp và người yêu 
thích, cụ thể là thiết bị phát tín hiệu; thiết bị, phần mềm và thiết bị ngoại vi dùng với âm 
nhạc, giọng nói và dữ liệu âm thanh khác ở dạng điện tử bởi những người chuyên nghiệp 
và người yêu thích, cụ thể là thiết bị lưu trữ khối lớn dùng trong dụng cụ âm nhạc dùng 
điện; hệ thống máy tính dùng trong âm nhạc, cụ thể là bộ hiệu ứng điện và điện tử cho 
dụng cụ âm nhạc; máy vi tính dùng với hệ thống âm nhạc; thiết bị điều chỉnh âm thanh 
chuyên dụng bằng bàn phím; bảng điều khiển (điện) dùng cho máy vi tính sử dụng trong 
âm nhạc; thiết bị hiển thị dùng cho máy vi tính sử dụng trong âm nhạc; bộ trộn âm thanh; 
giao diện âm thanh; thiết bị điều chỉnh và trộn âm thanh của dj; phần mềm để sản xuất âm 
nhạc [phần mềm máy tính ghi sẵn]; phần mềm để sản xuất âm nhạc [phần mềm máy tính 
có thể tải về].  

 

Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử tổng hợp giữa hệ thống âm nhạc điện tử và hệ thống máy tính, 
cụ thể là đàn Synthesizer; bàn phím dùng cho nhạc cụ; mặt trống điện tử; trống điện tử; 
nhạc khí thổi điện tử; bộ phận tạo âm nền cho đàn ghi ta; bộ điều khiển chuyên dụng cho 
mặt trống điện tử. 

 
 

(210) 4-2018-19822 (220) 15.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) INMUSIC BRANDS, INC.  (US) 

200 Scenic View Drive, Cumberland, RI 
02864, United States of America 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị để truyền âm thanh hoặc hình 
ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền phát âm thanh; loa; hệ thống 
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tăng âm điện tử; giao diện âm thanh; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ 
đọc]; đĩa dvd; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi quang học; micrô; bộ trộn âm thanh; máy 
thu thanh và thu hình; phần mềm chơi nhạc cụ ảo [phần mềm máy tính ghi sẵn]; phần 
mềm chơi nhạc cụ ảo [phần mềm máy tính có thể tải về]; phần mềm máy tính để tạo, 
chỉnh sửa âm thanh và âm nhạc, có thể tải về; phần mềm máy tính để tạo, chỉnh sửa âm 
thanh và âm nhạc, ghi sẵn; máy truyền phát rađiô; bộ điều chỉnh của bàn phím máy vi 
tính; thiết bị điều chỉnh tiếng trống; tai nghe; bộ hiệu ứng vang âm thanh kỹ thuật số; bộ 
khuếch đại phóng thanh; thiết bị ghi âm thanh, dùng cho nhạc cụ.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ chỉnh dây cho dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử; nhạc cụ điện tử kết 
hợp với công nghệ midi (giao diện kỹ thuật số của nhạc cụ) có kết hợp trống điện tử và bộ 
giải mã kỹ thuật số để phát lại âm thanh trống đã được lập trình sẵn trong bộ nhớ; trống 
điện tử; bộ điều chỉnh âm thanh là bộ phận của trống điện tử; piano kỹ thuật số; bàn phím 
dùng cho nhạc cụ; bộ phận tạo hiệu ứng âm nền điện tử cho dụng cụ âm nhạc. 

 
 

(210) 4-2018-19867 (220) 18.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.21; A26.11.8; 3.7.17 
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinger Việt 
Nam   (VN) 
Số 17A ngách 6/153/18 Miêu Nha, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng (bếp và thiết bị nấu nướng), đèn chiếu sáng, bộ đèn điện, 

dây điện, phích cắm điện; mua bán quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là máy sấy tóc, máy giặt. 

 
 

(210) 4-2018-19941 (220) 18.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến nông sản thực phẩm 
Tuấn Đạt  (VN) 
477/16 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Lát quả; dừa sấy khô; mứt quả ướt; trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; lát 

trái cây mỏng; hạt điều; mè trắng; mè đen; đậu phộng; hạnh nhân; hạt dẻ; macca; óc chó; 
vỏ trái cây; trái cây được bảo quản; trái cây, đóng hộp (tất cả đã qua chế biến). 

 
Nhóm 30: Chế phẩm cho ngũ cốc, cà phê, bánh kẹo, kẹo lạc, cacao, gia vị.  
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(210) 4-2018-19990 (220) 18.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) YU YOUNG KUK   (KR) 

74 Joong Ang Dong, Sun Choen City, 

Cheon Nam, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, cụ thể là chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

da mặt và cơ thể, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc và da đầu, chế phẩm chăm sóc móng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ marketing, 

tư vấn quản lý kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2018-19991 (220) 18.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 25.1.25 

(731) YU YOUNG KUK   (KR) 

74 Joong Ang Dong, Sun Choen City, 

Cheon Nam, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, cụ thể là chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

da mặt và cơ thể, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc và da đầu, chế phẩm chăm sóc móng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ marketing, 

tư vấn quản lý kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2018-20004 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH Trịnh Gia  (VN) 
Số 281/99/18 Trương Định, tổ 48, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-20018 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.11.9 

(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Ngọc Nhiên   (VN) 
Đội 7, thôn My Thượng, xã Thanh Mai, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Các loại ray trượt; bản lề (bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2018-20120 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) JENNIE-O TURKEY STORE, INC.  

(US) 

2505 Willmar Avenue SW, Willmar, 

Minnesota 56201, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); và thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; trái cây đã được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; 

và trái cây đã nấu chín; rau củ đã được bảo quản; rau củ đông lạnh; rau củ sấy khô; và rau 

củ đã nấu chín; thạch (cho thực phẩm); mứt nhão; mứt quả ướt; trứng; sữa; và sản phẩm 

sữa; dầu ăn; và mỡ ăn; gia cầm đã giết mổ; gia cầm đóng hộp; thực phẩm được làm lạnh 

bao gồm chủ yếu là gia cầm; thức ăn đã được làm lạnh được làm chủ yếu từ gia cầm; thức 

ăn đã được nấu chín bao gồm chủ yếu là gia cầm; chiết xuất của gia cầm; thực phẩm bao 

gồm chủ yếu là gia cầm; thực phẩm gồm gia cầm; thịt gia cầm tươi; chiết xuất của thịt gia 

cầm; thịt gia cầm; gia cầm đông lạnh; gia cầm đã được bảo quản; gia cầm đóng gói sẵn 

được làm lạnh; gia cầm sạch đóng gói sẵn; gia cầm đông lạnh đóng gói sẵn; gia cầm đã 

chế biến. 
 

 
(210) 4-2018-20122 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(300) 87/726,943 19.12.2017 US 

  

(731) GENZYME CORPORATION  (US) 

50 Binney Street, Cambridge, MA 

02142, United States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị bệnh ưa chảy máu. 
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(210) 4-2018-20123 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/726,964 19.12.2017 US 

  
(731) GENZYME CORPORATION  (US) 

50 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, United States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị bệnh ưa chảy máu. 

 

 
(210) 4-2018-20124 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/726,974 19.12.2017 US 

  
(731) GENZYME CORPORATION  (US) 

50 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị bệnh ưa chảy máu. 

 

 
(210) 4-2018-20125 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/726,902 19.12.2017 US 

(731) GENZYME CORPORATION  (US) 
50 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, United States  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị bệnh ưa chảy máu.  

 

 
(210) 4-2018-20126 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/726,932 19.12.2017 US 

(731) GENZYME CORPORATION  (US) 
50 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, United States  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị bệnh ưa chảy máu.  
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(210) 4-2018-20129 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.12 
(591) Đỏ, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Nhà Ngoại ¤  (VN) 
Số 1/2/8 đường Nhân Huệ, phường Đồng 
Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại thương mại, hoạt 

động văn phòng.  
 

Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản, môi giới bất động sản, đầu tư vốn. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, tư vấn xây dựng, thông tin về xây 
dựng.  

 
 

 
(210) 4-2018-20140 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 1,874,227 20.12.2017 CA 

UK00003317009 11.06.2018 GB 
(531) 26.4.4; A26.4.24 
(731) MARIELLE GLOBAL LIMITED   (VG) 

Palm Grove House, PO Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)  Nhóm 09: Danh mục xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003317009 ngày 

11/06/2018: phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động và 
máy tính cầm tay; phần mềm máy tính dùng để cá cược, đánh bạc và chơi trò chơi; bảng 
thông báo điện tử, thẻ điện tử dành cho khách hàng thân thiết; thẻ mang dữ liệu từ tính; 
phiếu cá cược điện tử có thể tải xuống; các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống; các bộ phận 
và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa nêu trên. 

 
Nhóm 28: Danh mục xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003317009 ngày 
11/06/2018: đồ chơi, trò chơi và đồ chơi của trẻ em; các trò chơi điện tử; các trò chơi điện 
tử tương tác; thẻ trò chơi; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; thiết bị để chơi các trò 
chơi điện tử; máy đánh bạc dùng cho trò cờ bạc; máy chơi trò chơi sử dụng đồng xu; các 
trò chơi liên quan đến cờ bạc/đánh bạc; các trò chơi may rủi; thiết bị đầu cuối cá cược 
điện tử; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa nêu trên. 

 
Nhóm 35: Danh mục xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003317009 ngày 
11/06/2018: quảng cáo, các dịch vụ tiếp thị và hỗ trợ xúc tiến bán hàng; các chương trình 
thưởng, khích lệ và khách hàng thân thiết; dịch vụ xử lý dữ liệu trực tuyến, cụ thể là biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính, biên tập số liệu thống kê; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về phần mềm máy tính, 
các ứng dụng di động và các ấn phẩm có thể tải xuống được.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
951 

Nhóm 36: Danh mục xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003317009 ngày 

11/06/2018: các dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp tín dụng; các chương trình thưởng 

dành cho các khách hàng thân thiết trong lĩnh vực tài chính; các chương trình thưởng 

khích lệ trong lĩnh vực tài chính; dịch vụ xử lý thanh toán; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông 

tin liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 38: Danh mục xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003317009 ngày 

11/06/2018: dịch vụ viễn thông; các dịch vụ truyền phát và thông tin liên lạc; phát sóng 

truyền thanh; các dịch vụ truyền phát dữ liệu; các dịch vụ phát các chương trình truyền 

hình và truyền thanh trực tiếp; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp 

diễn đàn trực tuyến; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 41: Danh mục xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 1874227 ngày 20/12/2017:dịch 

vụ tổ chức cá cược; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ tổ chức đánh bạc; dịch vụ tổ chức đánh bạc 

tại sòng bạc; dịch vụ tổ chức đạt cược; dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ tổ chức đánh bạc 

tại sòng bạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung dịch vụ đánh bạc trực tuyến thông qua trang 

tin điện tử (trang web); danh mục xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003317009 

ngày 11/06/2018: dịch vụ giải trí; các dịch vụ trò chơi, cá cược và đánh bạc; các dịch vụ 

trò chơi, cá cược và đánh bạc điện tử; tổ chức trò chơi; các dịch vụ trò chơi trực tuyến; các 

hoạt động văn hóa và thể thao; tổ chức và thực hiện/điều hành các cuộc thi; tổ chức và 

giới thiệu các sự kiện trò chơi, cá cược và đánh bạc; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến 

từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet liên quan đến các dịch vụ giải trí, các dịch vụ 

trò chơi, cá cược và đánh bạc; cung cấp trang tin điện tử (trang web) cho phép người dùng 

đặt cược, đánh bạc và chơi trò chơi; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến 

các dịch vụ nói trên.   

 

Nhóm 42: Danh mục xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003317009 ngày 

11/06/2018: cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống; 

lưu trữ các ứng dụng đa phương tiện; phát triển và thiết kế các ứng dụng di động; thiết kế 

và phát triển phần mềm máy tính; thiết kế trò chơi; tạo, lưu trữ và bảo trì các trang tin điện 

tử; cung cấp trang tin điện tử (trang web) cho phép người dùng đặt cược, đánh bạc và chơi 

trò chơi; các dịch vụ tư vấn cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên.   
 

 
(210) 4-2018-20153 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp xã Dương Xá   (VN) 
Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo nếp cái hoa vàng. 
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(210) 4-2018-20154 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.18; 26.1.2; 25.12.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp Kim Sơn   (VN)
Xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 31: Quả chuối. 
 

 
(210) 4-2018-20155 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 5.9.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp xã Yên Viên   (VN) 
Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Rau cải xanh tươi. 
 

 
(210) 4-2018-20156 (220) 19.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A1.1.10; 5.7.11 
(591) Xanh lục, vàng, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 
Đa Tốn   (VN) 
Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi.  
 

 
(210) 4-2018-20203 (220) 20.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.6; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, xanh lá 

cây, xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

   

(731) Trần Quốc Chương  (VN) 
28/15 khu phố 3, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2018-20207 (220) 20.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH DV bất động 
sản Tân Phú  (VN) 
181 Trương Vĩnh Ký, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 

quản lý bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng, khu đô thị, 
khu công nghiệp, khu chế xuất; lập dự án đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ trên; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình (dịch vụ xây 
dựng); phá dỡ các công trình xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-20233 (220) 20.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0031128 09.03.2018 KR 

  
(731) BYON CO., LTD.   (KR) 

144, Sindaeseokseong-ro, Bugi-myeon, 
Cheongwon-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, RepubIic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể, không chứa thuốc; chế phẩm để tắm 

bồn và tắm vòi hoa sen, không dùng cho mục đích y tế; dầu và nước thơm dùng để xoa 
bóp (mát-xa), không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chống nắng; 
chế phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và chăm sóc da đầu, không chứa thuốc; chế phẩm 
nhuộm màu tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm chăm sóc móng tay/móng chân; chất 
chống đổ mồ hôi và chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm làm rụng lông.  

 

 
(210) 4-2018-20266 (220) 20.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; 5.7.13 
(731) WASHINGTON APPLE COMMISSION  

(US) 
2900 Euclid Avenue, Wenatchee, 
Washington 98807, United States of 
America 

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ ủy thác quảng cáo để quảng bá tiếp thị để đẩy mạnh tiêu thụ táo. 
 

 
(210) 4-2018-20267 (220) 20.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A19.3.4; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) GLOBAL NETWORKS INC.  (KR) 

#703, 9-22, Pangyo-ro 255beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ; trái cây được bảo quản; trứng; cá, đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

trái cây; kimchi [món ăn từ rau củ lên men]; sữa; dầu dùng cho thực phẩm; xúc xích; sữa 

đậu nành; rau, củ, đóng hộp; thịt. 
 

 
(210) 4-2018-20268 (220) 20.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A19.3.4; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) GLOBAL NETWORKS INC.  (KR) 

#703, 9-22, Pangyo-ro 255beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh mỳ, không dùng cho mục đích y tế; xốt [gia vị]; hương liệu thực 
phẩm, trừ tinh dầu; mì ramen [món mỳ Nhật Bản]; gạo. 

 

 
(210) 4-2018-20288 (220) 20.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A19.3.4; 26.15.9; 26.15.15; 26.15.11 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) GLOBAL NETWORKS INC.  (KR) 

#703, 9-22, Pangyo-ro 255beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ thịt; dịch vụ bán lẻ cá; dịch vụ bán lẻ trứng; dịch vụ bán lẻ sữa; 

dịch vụ bán lẻ gạo; dịch vụ trung gian thương mại. 
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(210) 4-2018-20306 (220) 21.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH 16 Cộng  (VN) 
129/26P Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo thể dục, áo váy; giầy tập thể dục; quần ống bó 

[quần dài]; áo bành tô, áo choàng, áo khoác ngoài.  
 

(210) 4-2018-20365 (220) 21.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A2.5.23; A5.3.15; A5.3.13; 2.5.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ALOTST   (VN) 
Số 9 ngõ 95 phố Hoàng Cầu, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội     

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt, tẩy quần áo; nước rửa chén bát; nước vệ sinh sàn nhà ở, nhà vệ sinh; 

các sản phẩm dầu để tắm gội (không chứa thuốc); khăn giấy ướt tẩm nước thơm mỹ 

phẩm; kem đánh răng (không chứa thuốc); kem dưỡng da; chất khử mùi dùng cho cá 

nhân; nước rửa bình sữa cho em bé. 

 

Nhóm 05: Khăn giấy ướt tẩm nước thơm dược phẩm; dầu tắm gội có chứa thuốc; kem 

đánh răng có chứa thuốc; đệm lót vệ sinh dành cho trẻ em; bánh cho trẻ em dùng cho mục 

đích y tế; bột ngũ cốc cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Bánh cho trẻ em (thực phẩm); bột ngũ cốc cho trẻ em (thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-20400 (220) 21.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.1; 25.1.6; A25.1.10 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Sơn  (VN) 
Tổ 9, xã Phương Độ, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang  

 

(511)  Nhóm 30: Hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; trà ướp lạnh; 

trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2018-20404 (220) 21.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) HOGY MEDICAL CO., LTD.   (JP) 

7-7, Akasaka 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-8615 Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu cho thẻ mạch tích hợp và đầu mạch tích hợp, được gắn cố 
định trên thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ đọc cho thẻ mạch tích hợp 
và đầu mạch tích hợp, được gắn cố định trên thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị đọc thẻ mạch 
tích hợp; thiết bị đọc đầu mạch tích hợp; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; 
phần cứng máy tính; dây điện dùng cho thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ y tế, có gắn thẻ mạch tích hợp hoặc 
đầu mạch tích hợp; máy đóng gói thuốc tự động dùng cho bệnh viện và nhà thuốc; máy 
đếm và sắp xếp thuốc tự động dùng cho bệnh viện và nhà thuốc; máy đếm thuốc tiêm tự 
động dùng cho bệnh viện; thiết bị thu thập tế bào dùng cho mục đích y tế; thiết bị vận 
chuyển tế bào người dùng cho mục đích y tế và lâm sàng; thiết bị tạo vi bọt khí dùng cho 
mục đích y tế và phẫu thuật.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán buôn thiết bị và dụng cụ y tế; tư vấn quản lý 
bệnh viện; marketing; phân tích quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kho hàng; dịch vụ giới 
thiệu dược sĩ; hoạt động văn phòng, cụ thể là sắp xếp tài liệu hoặc băng từ; dịch vụ lập 
hóa đơn y tế.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ y tế; sửa chữa và bảo dưỡng máy 
tính; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ dùng cho phòng thí nghiệm; sửa chữa và 
bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ viễn thông; sửa chữa và bảo dưỡng máy và thiết bị xử lý 
hóa chất; tư vấn về sửa chữa, bảo dưỡng và cải tiến thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Cho thuê thiết bị và dụng cụ y tế; cung cấp thông tin y tế; hướng dẫn ăn kiêng 
và dinh dưỡng; chăm sóc điều dưỡng; cung cấp thông tin về chăm sóc điều dưỡng; dịch vụ 
thẩm mỹ viện; dịch vụ tiệm làm tóc, tư vấn về thực hành y tế; cho thuê máy đóng gói 
thuốc tự động dùng cho bệnh viện và nhà thuốc; cho thuê máy đếm và sắp xếp thuốc tự 
động dùng cho bệnh viện và nhà thuốc; cho thuê máy đếm thuốc tiêm tự động dùng cho 
bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2018-20491 (220) 22.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Lê Hà  
(VN) 
266/10 Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất trong công nghiệp. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng trong hoạt động sản xuất, không 
dùng cho mục đích y tế); chất làm bóng; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, nhập xuất khẩu: nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), động 
vật sống, thực phẩm, dược phẩm và hóa chất. thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, nguyên 
liệu làm thức ăn gia súc, nguyên liệu làm thức ăn gia cầm, nguyên liệu làm thức ăn cho 
thủy sản, phụ gia làm thức ăn gia súc, phụ gia làm thức ăn gia cầm, phụ gia làm thức ăn 
cho thủy sản, phụ gia làm thức ăn cho súc vật, thuốc thú y, nguyên liệu làm thức ăn cho 
súc vật, nguyên liệu sản xuất thực phẩm, nguyên liệu sản xuất dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-20568 (220) 22.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/732,746 22.12.2017 US 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 20.5.7 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

trắng. 
(731) CITIGROUP INC.  (US) 

388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động; dịch vụ thẻ tín 

dụng và thẻ ghi nợ;cung cấp dịch vụ xử lý điện tử đối với việc chuyển vốn bằng điện tử, 
ngân hàng hối đoái tự động (ach), thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, séc điện tử và thanh toán điện 
tử thông qua một mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ tài chính, cụ thể là đơn giản 
hóa các giao dịch tài chính trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán, cụ thể là chuyển vốn bằng 
điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-20593 (220) 22.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) XIAMEN LONGTRUST 

INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.  
(CN) 
Room 310-2, No. 709 Xinglong Road, 
Huli District, Xiamen, 361000, China. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Tất thấm mồ hôi; tất ngắn cổ chống mồ hôi; tất dài tới gối; trang phục dệt kim; 

tất ngắn cổ; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; nịt bít tất; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; 
bít tất dành cho nam giới; quần tất giấy dành cho phụ nữ (quần tất loại mỏng); trang phục 
dệt kim kiểu Nhật; tất ngắn cổ bằng len; áo len dài tay; quần áo đan; áo phông (thun) 
ngắn tay (T-shirt); áo thể thao. 
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(210) 4-2018-20702 (220) 25.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.17.11; 24.17.21; 26.1.1; 26.1.11; 

26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Ngoan   (VN) 
Căn hộ A12-11, lô A, lầu 12, chung cư 

Belleza, Phạm Hữu Lầu, phường Phú 

Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; học viện (giáo dục); hướng dẫn nghề 

nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); huấn luyện (đào tạo); xuất bản sách và báo điện tử 

trực tuyến; khóa đào tạo từ xa. 
 

 
(210) 4-2018-20703 (220) 25.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.17.11; 24.17.21; 26.1.1; 26.1.11; 

26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Ngoan   (VN) 
Căn hộ A12-11, lô A, lầu 12, chung cư 

Belleza, Phạm Hữu Lầu, phường Phú 

Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; học viện (giáo dục); hướng dẫn nghề 

nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); huấn luyện (đào tạo); xuất bản sách và báo điện tử 

trực tuyến; khóa đào tạo từ xa. 
 

 
(210) 4-2018-20723 (220) 25.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.1.12; 5.3.11; 5.7.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bột thực 
phẩm Asea Đồng Tiền   (VN) 
Thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy: dừa sấy (làm từ dừa quả được trồng ở Bến Tre); mứt dừa (làm từ 

dừa quả được trồng ở Bến Tre).  
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(210) 4-2018-20768 (220) 25.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, xanh dương đậm, trắng, đỏ, xanh 

dương, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Viện Đánh giá và Công nhận 
Quốc tế   (VN) 
Số 52 ngõ 46 đường Liên Mạc, phường 
Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ đánh giá công nghệ, máy móc, thiết bị; đánh giá chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; đánh giá công nhận năng lực, xếp hạng tín nhiệm của tổ chức; nghiên cứu các 
vấn đề liên quan đến hoạt động đánh giá công nhận trong lĩnh vực: năng lực tổ chức đánh 
giá sự phù hợp, năng lực, tín nhiệm tổ chức, doanh nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-20798 (220) 25.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.5.1; 18.3.2; A18.1.8; 7.11.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh, da cam, ghi. 
(731) ECOTEK CANADA PROMOTION 

TRADE CORPORATION  (CA) 
1188 West Georgia Street, Unit 1440, 
Vancouver, British Columbia, Canada, 
V6E 4A2. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra tốc độ cho xe cộ; thiết bị lái tự động cho xe cộ; thiết bị hiển 
thị điện tử dành cho xe cộ; thiết bị ghi tổng đường dành cho xe cộ; thiết bị đóng mở cửa từ 
xa dành cho xe cộ; hệ thống điều khiển hành trình dùng cho xe cộ; máy quay và cảm biến 
sau trước dùng cho xe cộ; ắc quy điện cho xe cộ; bộ điều chỉnh điện áp cho xe cộ. 

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc đường ray; linh 
kiện phụ tùng ô tô; linh kiện phụ tùng xe máy; linh kiện phụ tùng cho tàu thuyền; thiết bị, 
máy móc và dụng cụ hàng không; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; dịch vụ quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: 
xe cộ, đèn cho xe cộ và các sản phẩm, thiết bị kiểm tra tốc độ cho xe cộ, thiết bị lái tự 
động cho xe cộ, thiết bị hiển thị điện tử dành cho xe cộ, thiết bị ghi tổng đường dành cho 
xe cộ, thiết bị đóng mở cửa từ xa dành cho xe cộ, hệ thống điều khiển hành trình dùng 
cho xe cộ, máy quay và cảm biến sau trước dùng cho xe cộ, ắc quy điện cho xe cộ, bộ 
điều chỉnh điện áp cho xe cộ, xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước 
hoặc đường ray, linh kiện phụ tùng ô tô, linh kiện phụ tùng xe máy, linh kiện phụ tùng 
cho tàu thuyền, thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không, động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ. 
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Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ khai báo hải quan; dịch vụ ủy thác tài sản 
[tài chính]; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê 
nhà ở; dịch vụ cho thuê cao ốc làm căn hộ và văn phòng; dịch vụ cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 37: Xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng và sửa chữa kho bãi chứa hàng; xây 
dựng nhà ở; xây dựng cao ốc; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; tư vấn xây dựng. 

 
 

(210) 4-2018-20829 (220) 25.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Lê Văn Thực  (VN) 

Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; sữa dê.  
 

 
(210) 4-2018-20841 (220) 25.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.20; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lộc Thiên Nhiên  
(VN) 
224/5 Bis quốc lộ 13, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

Nhóm 35: Bán buôn gạo. 
 

 
(210) 4-2018-20862 (220) 26.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 15.7.1; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ thuật 
Xây lắp Công nghiệp Việt Nam  
(VN) 
Nhà C31, tổ 58, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt hút gió công nghiệp (quạt thông gió công nghiệp); máy làm mát công 
nghiệp; máy làm mát điều hòa di động; điều hòa không khí nối ống gió.  

 

Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối các sản phẩm: quạt hút gió công nghiệp (quạt thông 
gió công nghiệp), máy làm mát công nghiệp, máy làm mát điều hòa di động, điều hòa 
không khí nối ống gió. 
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(210) 4-2018-20863 (220) 26.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh da trời. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ thuật 
Xây lắp Công nghiệp Việt Nam  
(VN) 
Nhà C31, tổ 58, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt hút gió công nghiệp; quạt thông gió công nghiệp; quạt hút; máy làm mát 
công nghiệp; quạt làm mát công nghiệp.  

 

Nhóm 35: Buôn bán, phân phối, kinh doanh các sản phẩm: quạt hút gió công nghiệp, quạt 
thông gió công nghiệp, quạt hút, máy làm mát công nghiệp, quạt làm mát công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2018-20902 (220) 26.06.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; 4.3.3; 24.5.1; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

   

(731) ủy ban nhân dân huyện Văn 
Lâm   (VN) 
Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  

 

(511)  Nhóm 06: Đồng; đồng thau thô hoặc bán thành phẩm; đồng thiếc; đồ đồng thiếc (tác phẩm 
nghệ thuật); đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồng thau; hợp kim của đồng và thiếc.  

 
 

(210) 4-2018-20909 (220) 26.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 13.3.25; 26.3.4; 26.4.4; A26.11.13 
(591) Cam, đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEGAHOME  (VN) 
1768/10/14 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Đồ đạc (kệ bàn ủi). 
 

(210) 4-2018-20923 (220) 26.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 19.7.1; A11.3.2; A15.9.18 
(591) Vàng hồng, vàng đồng nhạt, vàng đồng, 

xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
IMAGINE NATION  (VN) 
2 Phan Liêm, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống và các 
dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 

 
(210) 4-2018-20998 (220) 26.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 17637299 27.12.2017 EM 

  
(731) BLOCKCHAIN OF THINGS, INC.  (US)

225 East 36th Street, Suite 3E, New 
York, New York 10016, United States 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 42: Phần mềm như là một dịch vụ sử dụng công nghệ sổ cái phân tán cho việc 

truyền dữ liệu giữa phần cứng được kết nối. 
 

 
(210) 4-2018-21048 (220) 26.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.7.25; 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh rêu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

lạnh á Châu  (VN) 
Lô 25-27 đường Trung tâm Khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa chống cháy làm bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa cách nhiệt PU dùng trong kho lạnh, kho mát và kho chứa hàng. 
 
 

(210) 4-2018-21049 (220) 26.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

lạnh á Châu   (VN) 
Lô 25-27 đường Trung tâm Khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Cửa cách nhiệt PU dùng trong kho lạnh, kho mát và kho chứa hàng.  
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(210) 4-2018-21127 (220) 27.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đăng Quang  
(VN) 
Tổ dân phố số 13, thị trấn Nam Giang, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng 

cho các phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); các 
cụm chi tiết của động cơ các loại; máy và thiết bị làm sạch bằng điện.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; động cơ và 
dầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; các bộ phận ghép nối và truyền động 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; phương tiện giao thông chạy trên đệm khí.  

 

 
(210) 4-2018-21210 (220) 27.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.3.4 
(591) Đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước. 

 

 
(210) 4-2018-21300 (220) 28.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng  (VN) 
527 - 529 Bình Thới, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ trạm dừng chân cho phương tiện giao thông và hành khách (bãi đỗ xe); 
cho thuê bãi đỗ xe; vận chuyển hành khách. 
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(210) 4-2018-21324 (220) 28.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.17; A5.3.13; 26.1.1; A26.4.6 

(591) Vàng cam, xanh lá cây, đỏ, ghi xám, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
xuất khẩu Đồng Giao  (VN) 
Tổ 16, phường Trung Sơn, thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn (nước ngọt). 
 

 
(210) 4-2018-21325 (220) 28.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.17; 25.1.6; A5.3.13 

(591) Xanh dương thẫm, xanh lá cây, vàng, 

cam, vàng chanh, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
xuất nhập khẩu Đồng Giao  
(VN) 
Tổ 16, phường Trung Sơn, thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước ngọt).  
 

 
(210) 4-2018-21326 (220) 28.06.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.6; 5.7.5 

(591) Vàng chanh, xanh dương, nâu đậm, nâu 

nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

đỏ, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
xuất nhập khẩu Đồng Giao  
(VN) 
Tổ 16, phường Trung Sơn, thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Ngô ngọt đã chế biến.  
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(210) 4-2018-21327 (220) 28.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; A5.3.13; 5.7.12; 25.5.25 
(591) Xanh dương đậm, vàng, cam, đỏ, tím, 

xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
xuất nhập khẩu Đồng Giao  
(VN) 
Tổ 16, phường Trung Sơn, thành phố 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước ngọt).  
 

 
(210) 4-2018-21338 (220) 28.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại du lịch Việt  (VN) 
Số nhà 02, ngõ 465, phố Đội Cấn, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch. 
 
 

(210) 4-2018-21339 (220) 28.06.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; 26.4.3; 26.4.9; 26.1.1; 25.5.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 2S 
Việt Nam  (VN) 
Số 1 phố Chính Kinh, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay; đồng hồ; dây chuyền; đồ kim hoàn, đá quý.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ nón; áo váy; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-21480 (220) 29.06.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BINGGRAE CO., LTD.  (KR) 

45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ uống không cồn; đồ uống không cồn 
có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước ép rau [đồ uống]; nước ép 
trái cây; nước ép trái cây hỗn hợp; nước ngọt; nước quả cô đặc, không có cồn; nước sinh 
tố; nước [đồ uống]; nước ngọt có ga; nước sô đa; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho 
cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản 
phẩm thay thế sữa; nước ngọt có hương vị quinine (quinine là chất hữu cơ được chiết xuất 
từ vỏ cây canh ki na, một họ của cây cà phê); xi rô dùng cho đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-21561 (220) 02.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; A5.11.5; 9.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu, vàng, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Phước Giàu  (VN) 
Số 49 ấp Long Châu, xã Long Khánh, 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; sợi nấm để nhân giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán nấm tươi, mua bán sợi nấm để nhân giống.  
 

 
(210) 4-2018-21565 (220) 02.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 8.1.1; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Cam, đen, vàng,nâu. 

(540) 

  

(731) Khưu Cường Trung  (VN) 
Số 86C, khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh nướng.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ; mua bán bánh quy; mua bán bánh ngọt; mua bán bánh 
nướng.  

 

 
(210) 4-2018-21589 (220) 02.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.7.25 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, da cam, đỏ, xanh 

nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
FARINA  (VN) 
Cụm công nghiệp - Hà Mãn Trí Quả, xã 
Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh 
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(511)   Nhóm 30: Nguyên liệu để sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt cụ thể là: bột mì, bột ngũ cốc; phụ 
gia thực phẩm (tạo hương vị và độ ngọt trong nấu ăn); hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho 
bánh ngọt.  

 
Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu và công nghệ phẩm trong lĩnh vực thực phẩm; mua bán 
máy móc trong lĩnh vực thực phẩm (máy nghiền bánh, máy đóng gói, máy dập khuôn, tạo 
hình); dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương 
mại.  

 

 
(210) 4-2018-21704 (220) 03.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A15.9.18; 26.1.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện công 
nghiệp Phan Nguyễn  (VN) 
Số 7 khu B, tổ An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy mài; bàn mài (bộ phận của máy móc); máy mài sắc lưỡi cắt; lưỡi cắt (bộ 
phận của máy móc); máy bơm nước.  

 
Nhóm 08: Đĩa mài bằng đá nhám; đá mài (dụng cụ cầm tay): cưa (dụng cụ cầm tay); lưỡi 
cưa (dụng cụ cầm tay); đĩa cưa (dụng cụ cầm tay); khoan (dụng cụ cầm tay).  

 

 
(210) 4-2018-21720 (220) 03.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.7.25; 26.4.2; 26.4.7; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Phạm Nghĩa   (VN) 
79T, Nguyễn Văn Quy, phường Phú Thứ, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản đã qua chế biến và bảo quản: cá thát lát rút xương, chả cá thát lát rút 
xương kim sa (nhân trứng muối), cá ướp gia vị, chả cá tươi, chả cá viên. 

 
Nhóm 31: Thủy sản tươi sống: cá thát lát, cá sặc, cá diêu hồng, lươn, ếch, cá bông lau, 
hến, cá basa, cá lóc, cá rô. 

 

 
(210) 4-2018-21821 (220) 03.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TRIPADVISOR LLC  (US) 

400 1st Avenue Needham MA 02494 
United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ thông tin du lịch; cung cấp trực tuyến cơ sở dữ liệu máy tính trong lĩnh 
vực dịch vụ thông tin du lịch.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp công cụ tìm kiếm để có được dữ liệu về 
du lịch thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp trang web tương tác nơi người dùng 
có thể đăng xếp hạng và đánh giá về chỗ trọ cho thuê nghỉ tạm thời cho mục đích thương 
mại; cung cấp trang web nơi người dùng có thể xem các đánh giá và xếp hạng về chỗ trọ 
cho thuê nghỉ tạm thời cho mục đích thương mại; cung cấp một trang web nơi người dùng 
có thể đăng tải và nhận các yêu cầu về đặt chỗ để thuê chỗ trọ nghỉ tạm thời; cung cấp 
trang web nơi người dùng có thể đăng tải và xem các thông tin về cho thuê chỗ trọ nghỉ 
tạm thời, cụ thể là chi tiết miêu tả và hình ảnh về nơi nghỉ trọ, vị trí và tiện nghi, tình 
trạng phòng trống và đánh giá cho thuê.  

 

Nhóm 43: Cung cấp dữ liệu bao gồm thông tin cho thuê chỗ trọ nghỉ tạm thời, cụ thể là 
chi tiết miêu tả và hình ảnh về nơi nghỉ trọ, vị trí và tiện nghi, tình trạng phòng trống và 
đánh giá cho thuê; cung cấp thông tin cho thuê chỗ trọ nghỉ tạm thời, cụ thể là chi tiết 
miêu tả và hình ảnh về nơi nghỉ trọ, vị trí và tiện nghi, tình trạng phòng trống và đánh giá 
cho thuê thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ đặt chỗ du lịch, cụ thể là đặt chỗ trọ 
nghỉ và đặt trước chỗ trọ nghỉ tạm thời và bất động sản cho thuê làm chỗ trọ nghỉ tạm thời 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dữ liệu bao gồm các đánh giá của người 
dùng về chỗ ở, cụ thể là các đánh giá về chỗ trọ cho thuê nghỉ tạm thời cho mục đích 
thương mại; cung cấp đánh giá của người dùng về tiện nghi của chỗ nghỉ tạm thời và tài 
sản cho thuê thông qua mạng máy tính toàn cầu cho mục đích thương mại. 

 
 

(210) 4-2018-21830 (220) 03.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.1 
(591) Ghi, xanh ngọc, đen, trắng, nâu đỏ và 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOAA  (VN) 
Số 88 đường số 7, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình dành cho trẻ em; dịch vụ cung cấp chương 
trình giải trí dành cho trẻ em thông qua các kênh truyền hình.  

 

 
(210) 4-2018-21838 (220) 03.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần DATHASO 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; máy cắt; máy nén khí; máy mài; thiết bị hàn điện.  
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(210) 4-2018-21845 (220) 03.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) IRENE ENTERPRISE COMPANY 

LIMITED  (TH) 
10/16, Mu 12, Bang Phli Yai Sub-
district, Bang Phli District, Samut Prakan 
Province, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem tẩy tế bào chết cho da mặt, kem làm trắng da; sữa dưỡng thể màu đồng; 
kem làm thon nhỏ người; kem tan mỡ; sữa làm se (săn) da, dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng móng tay; kem 
cạo râu; chế phẩm tẩy trang mắt; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; kem dưỡng tóc; sáp vuốt tóc 
(sáp tạo kiểu tóc); thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút 
chì kẻ mắt; bút kẻ môi; bút chì mỹ phẩm; tinh dầu; dầu tắm; dầu xức tóc; dầu làm sạch da 
(dầu tẩy trang); nước nhuộm tóc; sữa rửa mặt dưỡng da; nước súc miệng, không dùng cho 
mục đích y tế; nước hoa; nước hoa co-lô-nhơ; kem nhuộm tóc; kem làm rụng lông; giấy 
tẩy trang; nước sơn móng tay; chế phẩm tẩy nước sơn móng tay; nước dưỡng móng tay; 
kem dưỡng móng tay, kem đánh răng; nước xịt thơm miệng; phấn tạo bóng mắt; bút kẻ 
mắt nước; phấn má hồng; son bóng bôi môi; son bôi môi; kem che khuyết điểm; kem nền; 
kem trị mụn; kem chống nắng vật lý; sữa chống nắng; sữa dưỡng thể; nước dưỡng tóc; sữa 
rửa mặt; sữa dưỡng thể sau khi tắm; nước cân bằng da mặt; xà phòng; xà phòng nước;.xà 
phòng kháng khuẩn; xà phòng khử mùi; xà phòng chống đổ mồ hôi cho chân; xà phòng 
chống đổ mồ hôi; dung dịch vệ sinh phụ nữ, dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử 
mùi; xà bông tắm; kem tắm (kem làm sạch cơ thể), sữa tắm; sữa rửa mặt dưỡng ẩm; gel 
rửa mặt; gel rửa tay; kem rửa tay, phấn phủ (phấn thoa mặt); phấn thơm toàn thân, mặt nạ 
lột; mặt nạ; mặt nạ làm trắng da toàn thân; mặt nạ đất sét; sữa rửa mặt tẩy da chết; kem 
tẩy tế bào chết; kem dưỡng da vùng mắt; gel dưỡng da vùng mắt; kem dưỡng da; kem 
chống nhăn da; tinh chất dưỡng da (serum dưỡng da); kem dưỡng săn chắc da; nước 
dưỡng săn chắc da; gel rửa mặt; chế phẩm xịt chống đổ mồ hôi cơ thể; phấn phủ (phấn 
thoa mặt); kem tẩy trang; nước tẩy trang; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-21900 (220) 04.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) GUANGZHOU HUADUO NETWORK 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
24/F Tower B-1, Wanda Plaza, #79 
Wanbo 2nd Rd., Panyu District, 
Guangzhou, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình ứng dụng trên điện thoại di động; 
phần mềm giải trí tương tác sử dụng với máy tính; chương trình và phần mềm đã ghi dùng 
để sử dụng với trò chơi điện tử các loại; âm nhạc, sách báo, tạp chí, bài báo và tài liệu 
quảng cáo có thể tải xuống trong lĩnh vực giải trí và trò chơi; tệp tin hình ảnh có thể tải về 
được dùng cho âm nhạc, phim ảnh, phim hoạt hình, chương trình thực tế, ảnh kỹ thuật số, 
trò chơi trên máy tính và trò chơi trên điện thoại di động. 
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Nhóm 38: Truyền hình qua mạng máy tính toàn cầu (netcasting); truyền âm thanh, hình 
ảnh, tín hiệu và dữ liệu qua vệ tinh, cáp và mạng; truyền video, phim ảnh, tranh, hình ảnh, 
văn bản, ảnh, trò chơi, nội dung do người dùng tự sản xuất (user-generated content), nội 
dung âm thanh và thông tin qua internet; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện cho mạng xã 
hội; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền âm thanh số 
và truyền hình quảng bá số thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến từ mạng máy tính hoặc mạng điện thoại di động; cung cấp chương trình 
truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; tổ chức các 
cuộc thi đấu trò chơi thể thao điện tử; sản xuất và ghi băng hình, âm thanh. 

 

 
(210) 4-2018-21914 (220) 04.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 26.15.1; 26.3.1; A26.11.12; 

25.5.25 
(591) Xám, xanh lam, xanh lá, vàng, cam, đỏ, 

tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất sơn APBOLLO  (VN) 
8/14 Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; chất chống rỉ; chất bảo quản gỗ; sơn phủ.  

 

 
(210) 4-2018-21971 (220) 04.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng. 
(731) OIL KOREA.CO.LTD   (KR) 

33-33, Soto 1-gil, Sangbuk-myeon, 
Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea. 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt cho động cơ ô tô, xe máy; dầu nhớt công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-22007 (220) 04.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam, xanh lá cây, xanh lá 

mạ. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hồng  (VN) 
Xóm Cầu Cát, xã Nga My, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến từ lợn, gà, mực.  
 

 
(210) 4-2018-22008 (220) 04.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.2; A24.15.11; 24.17.18 
(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Vay Mượn  
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà VTC online, số 18 đường 
Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai 
Bà Tnmg, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính; 

phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải vÓ; máy tính tiền; máy tính; bộ đọc (thiết bị xử 
lý dữ liệu) và máy điện toán.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ cho vay [tài chính]; trả góp; dịch vụ xử lý thanh toán 
bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ; tư vấn tài chính.  

 

 
(210) 4-2018-22010 (220) 04.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.13; 26.15.15 
(731) KANG, RAE SEUNG  (KR) 

3rd Floor, 100 Poeun-ro, Mapo-gu, 
Seoul, South Korea  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 18: Đồ trang trí nội thất bằng da; da thuộc; dây da; thùng/hòm bằng da; van/chốt 

bằng da; bộ yên cương ngựa; hộp đựng danh thiếp; tay cầm của túi; túi thể thao; ví đựng 
thẻ giao thông; ô đi nắng; ô; giả da; ví; gậy ba-toong; ví đựng thẻ; túi bằng da dùng để 
đóng gói (phong bì/tay nải); túi xách tay. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất; hòm/thùng dùng cho đồ nội thất; đồ đạc dùng cho gia đình/đồ 
dùng văn phòng và nội thất sân vườn; gương; tủ đựng bát chén; đồ nội thất bằng gỗ; hàng 
hóa; hộc tủ; sofa; bàn sofa; đồ nội thất nhập khẩu; bàn ăn; tủ giày; tủ quần áo; ghế; kệ 
sách; giá sách; giường; đệm (đồ nội thất); bàn trang điểm.  

 
Nhóm 21: Nồi cơm chạy bằng ga; máy chế biến thực phẩm và đồ uống gia dụng (không 
dùng điện); rổ/giỏ dùng cho mục đích gia dụng; bàn ăn lớn; hộp đựng kim chi; nồi gang; 
nồi/niêu đất; ca/chén vại; thùng/xô; thùng gạo; nồi không dùng điện; bát đựng nước sốt; 
ly/chén rượu; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bát [bát to]; khay (dùng cho mục đích 
gia dụng); ấm đun nước không dùng điện; cốc; chảo để rán.  
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Nhóm 24: Vải bọc đồ nội thất; vải lanh dùng trong nhà; vỏ nệm; vỏ bọc chống trượt bằng 
vải dệt (dùng cho đồ nội thất); rèm tắm; tấm phủ giường cho trẻ em; tấm đệm để trải sàn; 
chăn, chăn bông; vỏ chăn bông; vải cutin [một loại vải chéo]; vải bọc [bọc đệm]; vỏ bọc 
bằng vải; đồ trang trí trong nhà bằng vải dệt; rèm cửa sổ; tấm trải phủ giường; tấm phủ 
giường; khăn phủ giường; rèm bằng vải; vỏ đệm.  

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; ca vát; thắt lưng đựng tiền 
[quần áo]; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; áo khoác và quần chống nước; mặt nạ giữ ấm 
[trang phục]; áo sơ mi; quần áo lót; áo len dài tay; quần áo thể thao; đồ đi ở chân; tất 
chân; áo choàng ngoài (ngoại trừ quần áo thể thao và hanbok); quần áo; thắt lưng [trang 
phục]; găng tay [trang phục]; áo phông ngắn tay; quần dài.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn đồ nội thất, hòm/thùng dùng cho đồ nội thất, gương, ca/chén 
vại, mũ, ô, quần áo, chăn bông, găng tay; giường; dịch vụ bán lẻ đồ trang trí bằng da 
thuộc, túi sách, đồ dùng cho gia đình, văn phòng và nội thất sân vườn, đồ nội thất bằng 
gỗ, quần áo lót, bộ đồ ăn, đồ đi chân, tủ quần áo, rèm cửa sổ, chảo.  

 

 
(210) 4-2018-22011 (220) 04.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) KANG, RAE SEUNG   (KR) 

3rd Floor, 100 Poeun-ro, Mapo-gu, 
Seoul, South Korea    

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 18: Đồ trang trí nội thất bằng da; da thuộc; dây da; thùng/hòm bằng da; van/chốt 

bằng da; bộ yên cương ngựa; hộp đựng danh thiếp; tay cầm của túi; túi thể thao; ví đựng 
thẻ giao thông; ô đi nắng; ô; giả da; ví; gậy ba-toong; ví đựng thẻ; túi bằng da dùng để 
đóng gói (phong bì/tay nải); túi xách tay.   

 
Nhóm 20: Đồ nội thất; hòm/thùng dùng cho đồ nội thất; đồ đạc dùng cho gia đình/đồ 
dùng văn phòng và nội thất sân vườn; gương; tủ đựng bát chén; đồ nội thất bằng gỗ; hàng 
hóa; hộc tủ; sofa; bàn sofa; đồ nội thất nhập khẩu; bàn ăn; tủ giày; tủ quần áo; ghế; kệ 
sách; giá sách; giường; đệm (đồ nội thất); bàn trang điểm.    

 
Nhóm 21: Nồi cơm chạy bằng ga; máy chế biến thực phẩm và đồ uống gia dụng (không 
dùng điện); rổ/giỏ dùng cho mục đích gia dụng; bàn ăn lớn; hộp đựng kim chi; nồi gang; 
nồi/niêu đất; ca/chén vại; thùng/xô; thùng gạo; nồi không dùng điện; bát đựng nước sốt; 
ly/chén rượn; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bát [bát to]; khay (dùng cho mục đích 
gia dụng); ấm đun nước không dùng điện; cốc; chảo để rán.    

 
Nhóm 24: Vải bọc đồ nội thất; vải lanh dùng trong nhà; vỏ nệm; vỏ bọc chống trượt bằng 
vải dệt (dùng cho đồ nội thất); rèm tắm; tấm phủ giường cho trẻ em; tấm đệm để trải sàn; 
chăn, chăn bông; vỏ chăn bông; vải cutin [một loại vải chéo]; vải bọc [bọc đệm]; vỏ bọc 
bằng vải; đồ trang trí trong nhà bằng vải dệt; rèm cửa sổ; tấm trải phủ giường; tấm phủ 
giường; khăn phủ giường; rèm bằng vải; vỏ đệm.    
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Nhóm 25: áo khoác ngoài; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; ca vát; thắt lưng đựng tiền 
[quần áo]; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; áo khoác và quần chống nước; mặt nạ giữ ấm 
[trang phục]; áo sơ mi; quần áo lót; áo len dài tay; quần áo thể thao; đồ đi ở chân; tất 
chân; áo choàng ngoài (ngoại trừ quần áo thể thao và hanbok); quần áo; thắt lưng [trang 
phục]; găng tay [trang phục]; áo phông ngắn tay; quần dài.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn đồ nội thất, hòm/thùng dùng cho đồ nội thất, gương, ca/chén 
vại, mũ, ô, quần áo, chăn bông, găng tay; giường; dịch vụ bán lẻ đồ trang trí bằng da 
thuộc, túi sách, đồ dùng cho gia đình, văn phòng và nội thất sân vườn, đồ nội thất bằng 
gỗ, quần áo lót, bộ đồ ăn, đồ đi chân, tủ quần áo, rèm cửa sổ, chảo.  

 

 
(210) 4-2018-22026 (220) 04.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A11.3.7 
(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Duy Thanh  (VN) 
Số 57 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-22035 (220) 05.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.16; 24.17.5; 2.3.30; 26.1.2 
(591) Xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phẩm Lịch  (VN) 
Tầng 3, A15 Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, dây áo ngực, mút áo ngực, quần tất, vớ, khuyên tai, ly, bút 

viết, sổ tay, vòng tay, ví tiền, túi xách, vali, nón bảo hiểm, nón lưỡi trai, kẹp tóc, dây cột 
tóc, băng đô tóc, áo thể thao, áo phông, áo thun, khăn lau mặt, khăn tắm, đồ thể thao.  

 

 
(210) 4-2018-22036 (220) 05.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.6; 7.5.2; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phẩm Lịch   (VN) 
Tầng 3, A15 Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, dây áo ngực, mút áo ngực, quần tất, vớ, khuyên tai, ly, bút 
viết, sổ tay, vòng tay, ví tiền, túi xách, vali, nón bảo hiểm, nón lưỡi trai, kẹp tóc, dây cột 
tóc, băng đô tóc, áo thể thao, áo phông, áo thun, khăn lau mặt, khăn tắm, đồ thể thao.  
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(210) 4-2018-22037 (220) 05.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 24.17.5 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phẩm Lịch  (VN) 
Tầng 3, A15 Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, dây áo ngực, mút áo ngực, quần tất, vớ, khuyên tai, ly, bút 
viết, sổ tay, vòng tay, ví tiền, túi xách, vali, nón bảo hiểm, nón lưỡi trai, kẹp tóc, dây cột 
tóc, băng đô tóc, áo thể thao, áo phông, áo thun, khăn lau mặt, khăn tắm, đồ thể thao.  

 

 
(210) 4-2018-22038 (220) 05.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 24.17.5; 4.2.20 
(591) Xanh lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phẩm Lịch  (VN) 
Tầng 3, A15 Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, dây áo ngực, mút áo ngực, quần tất, vớ, khuyên tai, ly, bút 
viết, sổ tay, vòng tay, ví tiền, túi xách, vali, nón bảo hiểm, nón lưỡi trai, kẹp tóc, dây cột 
tóc, băng đô tóc, áo thể thao, áo phông, áo thun, khăn lau mặt, khăn tắm, đồ thể thao.  

 
 

(210) 4-2018-22039 (220) 05.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21; 26.1.2 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, cam, xanh lá, 

vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phẩm Lịch   (VN) 
Tầng 3, A15 Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, dây áo ngực, mút áo ngực, quần tất, vớ, khuyên tai, ly, bút 
viết, sổ tay, vòng tay, ví tiền, túi xách, vali, nón bảo hiểm, nón lưỡi trai, kẹp tóc, dây cột 
tóc, băng đô tóc, áo thể thao, áo phông, áo thun, khăn lau mặt, khăn tắm, đồ thể thao.  

 
 

(210) 4-2018-22069 (220) 05.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; 3.1.16; 3.5.20; 4.5.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất-
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao, giày cao su, dép, giày.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
975 

(210) 4-2018-22180 (220) 05.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Phạm Quang Sơn  (VN) 

P306, A12, ngõ 4 Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam 

Dương (NAM DUONG IP COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính liên quan đến cho thuê ô tô, taxi và tất cả các dịch vụ 
cho thuê xe cộ vận chuyển hành khách; phần mềm máy vi tính để phối hợp, sắp xếp dịch 
vụ vận tải; phần mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có 
động cơ; phần mềm máy vi tính để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải; phần mềm 
máy vi tính dẫn đường định hướng phần mềm máy vi tính dùng bởi tổng đài điều khiển xe 
cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để dùng chung xe (cùng đi); 
phần mềm ứng dụng di động để phối hợp, sắp xếp các dịch vụ vận tải, cụ thể là, phần 
mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ; phần mềm 
ứng dụng di động để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải, phần mềm ứng dụng di 
động để dẫn đường/định hướng; phần mềm ứng dụng di động dùng bởi tổng đài điều 
khiển xe cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để dùng chung xe 
(cùng đi). 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, kết nối các cuộc gọi, tin nhắn SMS và thông báo 
đẩy tới tổng đài điều hành xe cộ có động cơ là bên thứ ba trong  vùng lân cận của người 
gọi sử dụng điện thoại di động; dịch vụ nhận và gửi tin tức dữ liệu thông qua các phương 
tiện (kênh) điện tử; dịch vụ gửi thông tin và tin nhắn thông qua đài phát sóng điện tử và 
không dây. 

 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin về dịch vụ vận tải và đăng ký trước (giữ chỗ) về vận tải 
thông qua một trang web; vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; sắp xếp du lịch; cung cấp 
các phương tiện đi lại (xe cộ) trên nước, mặt đất và đường không dùng trong vận tải và sắp 
xếp việc cho thuê các phương tiện này lên kế hoạch, sắp xếp và đặt chỗ du lịch thông qua 
các phương tiện điện tử; lên kế hoạch, sắp xếp và đặt chỗ du lịch; sắp xếp vận chuyển 
hành khách và vận tải hàng hóa; thu gom và chuyển phát các kiện (gói) hàng và hàng hóa 
và cung cấp thông tin vận tải và du lịch qua các máy và thiết bị viễn thông di động, môi 
giới vận tải: dịch vụ giao nhận vận tải (transportation logistics); vận chuyển khách du lịch; 
cung cấp thông tin về dịch vụ vận tải và đăng ký trước (giữ chỗ) địch vụ vận tải và sắp xếp 
du lịch qua một trang web, vận chuyển bằng ô tô; dịch vụ lái xe; cho thuê xe chở khách 
chạy bằng động cơ; đăng kí trước (giữ chỗ) dịch vụ vận tải; vận chuyển bằng xe tải; cho 
thuê xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-22187 (220) 06.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 Liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chất để 
tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm đánh răng, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2018-22200 (220) 06.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH cà phê Đại Hùng 

Phát  (VN) 
2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương, hạt điều, hạt đậu phộng, hạt đậu nành (tất cả 

đã qua chế biến).  
 

 
(210) 4-2018-22217 (220) 06.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, đen, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH câu lạc bộ xe 
hơi Việt Nam  (VN) 
Số 12B Ngọc Khánh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ phát hành thẻ khách hàng có giá; dịch vụ môi giới 
tùy chỉnh về tài chính; ước lượng giá sửa chữa ô tô; dịch vụ tính toán bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe hỏng tại chỗ; dịch vụ nạp nhiên 
liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn 
đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ cứu 
hộ, cứu nạn; hoạt động cứu hộ vận tải. 

 

 
(210) 4-2018-22225 (220) 06.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; A2.3.23; 26.1.1; A2.1.23 
(591) Nâu, vàng nhạt, vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Văn  (VN) 
P1902 tòa CT8B The Spark, đô thị 
Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt đã được bảo quản, thịt lợn, chả; chả nướng bọc bột.  
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Nhóm 30: Bún, bánh cuốn. 
 

 
(210) 4-2018-22249 (220) 06.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.9; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
in ấn và may mặc Tâm Nguyễn  
(VN) 
210 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội 
Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc, cụ thể là: quần áo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2018-22260 (220) 06.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.17 (540) 

  

(731) Phạm Văn Du   (VN) 
320/59 Đất Mới, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

 
(210) 4-2018-22364 (220) 06.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.9; 26.4.2; A25.7.3 
(731) GOPRO, INC.   (US) 

3000 Clearview Way, San Mateo, CA 
94402, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chụp hình, cụ thể là máy ảnh, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim; 
thiết bị điện tử di động cầm tay hỗ trợ cho việc quay phim, lưu trữ, truyền hoặc sao chép 
nội dung hình ảnh, video và đa phương tiện; hộp, vỏ máy và phụ kiện cho máy ảnh, cụ thể 
là pin, ống kính, màn hình xem ảnh kỹ thuật số, thiết bị tiếp hợp mạng không dây, thiết bị 
tiếp hợp điện, thiết bị gắn nối các thiết bị khác vào máy ảnh, thiết bị điều khiển từ xa, 
micrô, thẻ SD, đèn flash chụp ảnh, thiết bị khung để dụng cụ chụp ảnh, giá ba chân cho 
máy ảnh và dây đeo qua vai dùng cho máy ảnh; bao (túi) dạng hộp và túi đựng cho thiết bị 
nhiếp ảnh; phần mềm máy tính dùng trong kết nối với thiết bị chụp hình, quay phim và 
camera, cụ thể là phần mềm cho việc chụp, ghi lại khoảnh khắc, quản lý, xử lý, vận hành, 
xem, lưu trữ, chỉnh sửa, sắp xếp, kết hợp, chia sẻ, thao tác, thay đổi, nhận xét trên đó, 
truyền và hiển thị dữ liệu, hình ảnh, video, tệp đa phương tiện và các dữ liệu kỹ thuật số 
khác; phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và viđeo trên máy tính và điện thoại; phần mềm máy 
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tính và phần mềm ứng dụng máy vi tính sử dụng để tải lên, tải xuống, chỉnh sửa, lưu trữ, 
phân loại và chia sẻ nội dung hình ảnh và video thông qua mạng máy tính nội bộ và toàn 
cầu và thông qua thiết bị di động; các tệp đa phương tiện có thể tải xuống chứa âm thanh 
kỹ thuật số và tệp video gồm hình ảnh, video, tệp đa phương tiện và các dữ liệu kỹ thuật 
số khác phát ra từ người dùng; phụ kiện camera như giá đỡ, giá đỡ thông minh, dây đeo 
chéo, giàn giá đỡ máy đặt được lên vai, chân đế giữ, dây đai lưng, giá móc và các thiết bị 
liên quan để giữ, treo, cổ định vị trí và chuyển động camera; camera chụp hình và quay 
video có dạng hình cầu; camera góc nhìn 360 độ; camera toàn cảnh; bảng mạch trung tâm 
và phần cứng, phần mềm liên quan đến camera chụp hình và quay video có dạng hình 
cầu; công cụ phần mềm và ứng dụng hỗ trợ nội dung video có góc hình cầu; phần mềm 
máy tính cho việc chụp hình, ghi lại khoảnh khắc, quản lý, xử lý, vận hành, xem, lưu trữ, 
chỉnh sửa, sắp xếp, kết hợp, chia sẻ, thao tác, thay đổi, nhận xét trên đó, trưyền và hiển thị 
dữ liệu, hình ảnh, video có hình cầu và có tính chất toàn cảnh; giải pháp năng lượng 
camera chụp hình và quay video có dạng hình cầu, bao gồm pin, thiết bị tiếp nhận mạng 
không dây, thiết bị tiếp nhận điện và thiết bị sạc pin; phần cứng có thể tùy chỉnh cho 
camera; nền tảng tích hợp có thể tùy chỉnh; gậy dùng để tự chụp ảnh, cụ thể là gậy cầm 
tay; các dây đai đeo để cố định camera, cụ thể là dây đeo qua đầu, dây đeo chéo, dây đeo 
qua hai vai và dây đeo trước ngực; bệ đỡ máy ảnh; đế máy ảnh; giá để máy ảnh dạng kẹp; 
phao gắn cho camera; gậy phao cầm tay găn camera; túi đựng máy ảnh chống trầy xước; 
túi dạng hộp không thấm nước và thấm nước để bảo vệ máy ảnh; nắp bảo vệ ống kính cho 
máy ảnh; màng bảo vệ chuyên dụng cho màn hình camera; kính chắn gió bằng nhựa; 
màng lọc cho thiết bị chụp ảnh; dây và dây cáp cho mạch điện chính của camera; sạc cắm 
tường; bộ sạc được gắn trên xe hơi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh và quay video, cụ thể là nhiếp ảnh và ghi băng video; cung 
cấp trực tuyến nội dung âm thanh, nghe nhìn, đa phương tiện, tranh ảnh và video, không 
tải xuống được, cho mục đích giáo dục trong các lĩnh vực truyền thông, tin tức, chính trị, 
giáo dục, giải trí, thể thao, văn hóa, hài kịch, kinh doanh, lối sống lành mạnh và phong 
cách sống, sức khỏe, thời trang, làm đẹp, sự kiện đang diễn ra, bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững, thực phẩm, tài chính, công nghệ, du lịch, sách, nghệ thuật, âm nhạc, khoa 
học, văn học, thời gian rảnh rỗi, đánh bạc, tôn giáo, biểu diễn nghệ thuật và từ thiện; cung 
cấp dịch vụ giáo dục, cụ thể là điều hành các lớp học về nhiếp ảnh, kỹ thuật video (quay 
video), phần cứng máy vi tính và phần mềm ứng dụng máy vi tính; cung cấp dịch vụ đào 
tạo, giảng dạy, hướng dẫn và tư vấn trong các lĩnh vực nhiếp ảnh, kỹ thuật video; cung cấp 
nội dung có thể phục hồi được qua internet, cụ thể là nội dung hình ảnh và video trực 
tuyến, không tải xuống được, cho mục đích giáo dục trong các lĩnh vực truyền thông, tin 
tức, chính trị, giáo dục, giải trí, thể thao, văn hóa, hài kịch, kinh doanh, lối sống lành 
mạnh và phong cách sống, sức khỏe, thời trang, làm đẹp, sự kiện đang diễn ra, bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững, thực phẩm, tài chính, công nghệ, du lịch, sách, nghệ thuật, 
âm nhạc, khoa học, văn học, thời gian rảnh rỗi, đánh bạc, tôn giáo, biểu diễn nghệ thuật 
và từ thiện; cung cấp trực tuyến nội dung âm thanh, nghe nhìn, đa phương tiện, tranh ảnh 
và video cho mục đích giải trí và giáo dục trong các lĩnh vực truyền thông, tin tức, chính 
trị, giáo dục, giải trí, thể thao, văn hóa, hài kịch, kinh doanh, lối sống lành mạnh và phong 
cách sống, sức khỏe, thời trang, làm đẹp, sự kiện đang diễn ra, bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững, thực phẩm, tài chính, công nghệ, du lịch, sách, nghệ thuật, âm nhạc, khoa 
học, văn học, thời gian rảnh rỗi, đánh bạc, tôn giáo, biểu diễn nghệ thuật và từ thiện thông 
qua hệ thống mạng không dây và cung cấp nội dung giải trí điện tử, cụ thể là cung cấp 
trực tuyến nội dung về giáo dục dưới dạng âm thanh, nghe nhìn, đa phương tiện và video, 
không tải xuống được, trong các lĩnh vực truyền thông, tin tức, chính trị, giáo dục, giải trí, 
thể thao, văn hóa, hài kịch, kinh doanh, lối sống lành mạnh và phong cách sống, sức khỏe, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
979 

thời trang, làm đẹp, sự kiện đang diễn ra, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, thực 
phẩm, tài chính, công nghệ, du lịch, sách, nghệ thuật, âm nhạc, khoa học, văn học, thời 
gian rảnh, đánh bạc, tôn giáo, biểu diễn nghệ thuật và từ thiện; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa cộng đồng và tổ chức các sự kiện thể thao cấp vùng, tiểu bang và cấp 
quốc gia, cụ thể là đạp xe, đạp xe leo núi, đua xe máy và ô tô, trượt ván, trượt tuyết, nhảy 
trên tuyết, trượt ván trên tuyết, nhảy ra từ máy bay và rơi tự do một lúc rồi mới bung dù, 
lướt sóng, lặn, bơi lội, chèo thuyền mạo hiểm vượt thác, chèo thuyền, leo núi trong nhà và 
chạy bộ; dịch vụ giải trí; dịch vụ thư  viện trực tuyến, cụ thể là cung cấp dịch vụ thư viện 
điện tử có tính năng cung cấp ảnh chụp và video thông qua hệ thống máy tính trực tuyến; 
dịch vụ nhiếp ảnh và quay phim, cụ thể là cung cấp nội dung nhiếp ảnh và video cho bên 
thứ ba để sử dụng trong sản xuất chương trình truyền hình, quảng cáo truyền hình, hình 
ảnh động và phim; cung cấp báo trực tuyến bao gồm nhật ký trực tuyến để chia sẻ cảm 
nghĩ, ý tưởng, kinh nghiệm, bình luận, lời khuyên, phương pháp và tư vấn trong các lĩnh 
vực nhiếp ảnh và quay phim; cung cấp hội nghị, hội thảo, tập huấn và gia sư trong các lĩnh 
vực nhiếp ảnh và quay phim cho mục đích giải trí và giáo dục.   

 
Nhóm 42: Cung cấp một nền tảng lưu trữ trang web cho việc tải lên, tải xuống, lưu trữ, 
phân loại, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung ảnh chụp, video và đa phương tiện; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến, không tải xuống được, để sử dụng trong 
việc tải lên, tải xuống, lưu trữ, phân loại, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung ảnh chụp, video và 
đa phương tiện thông qua mạng máy tính nội bộ và toàn cầu và thông qua thiết bị di động; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm điện toán đám mây trực tuyến, không tải 
xuống được, để sử dụng trong việc tải lên, tải xuống, lưu trữ, phân loại, chỉnh sửa và chia 
sẻ nội dung ảnh chụp, video và đa phương tiện qua mạng máy tính nội bộ và toàn cầu và 
qua thiết bị di động; dịch vụ chia sẻ ảnh qua các trình duyệt ngang hàng, cụ thể là việc 
cung cấp một trang web có công nghệ cho phép người dùng tải lên, xem và tải xuống hình 
ảnh và video kỹ thuật số; cung cấp một trang web cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
không tải xuống được, cho phép người dùng tải lên trực tuyến các video để chia sẻ với 
những người dùng khác cho mục đích giải trí; cung cấp một trang web cho phép người sử 
dụng máy tính tải lên, trao đổi và chia sẻ ảnh, video và video gốc (nguồn); dịch vụ máy 
tính, cụ thể là cung cấp nền tảng tìm kiếm cho phép người dùng xác định vị trí, truy cập, 
sao chép, chuyển giao, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung ảnh chụp, video và đa phương tiện; 
dịch vụ chia sẻ tệp, cụ thể là cung cấp một trang web có công nghệ cho phép người dùng 
tải về tệp điện tủ chứa hình ảnh và video do người dùng tạo ra trong lĩnh vực quan tâm 
chung; dịch vụ tiện nghi trang chủ truy cập web trực tuyến cho người khác có các sơ sở 
dữu liệu và thư viện của bên thứ ba trong lĩnh vực nhiếp ảnh và quay phim, cung cấp một 
trang web có chứa nh chụp và video không tải xuống được, bao gồm hình ảnh, video, tệp 
đa phương tiện và dữ liệu số khác cho mục đích giáo dục và giải trí trong lĩnh vực truyền 
thông, tin tức, chính trị, giáo dục, giải trí, thể thao, văn hóa, hài kịch, kinh doanh, lối sống 
lành mạnh và phong cách sống, sức khỏe, thời trang, làm đẹp, sự kiện đang diễn ra, bo vệ 
môi trường và phát triển bền vững, thực phẩm, tài chính, công nghệ, du lịch, sách, nghệ 
thuật, âm nhạc, khoa học, văn học, thời gian rảnh rỗi, đánh bạc, tôn giáo, biểu diễn nghệ 
thuật và từ thiện; cung cấp một trang web bao gồm các bài giới thiệu bằng ảnh chụp, âm 
thanh, video và đa phương tiện, không tải xuống được, trong các lĩnh vực công nghệ, du 
lịch, tin tức giải trí, thể thao, thể hình, hoạt động tiêu khiển, sự kiện đang diễn ra, tin tức, 
sự kiện được quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực thiên nhiên, con người trong ngành giải trí, 
nghệ thuật, văn hóa đại chúng, các môn thể thao mạo hiểm, âm nhạc và nhiếp ảnh; cung 
cấp một trang web bao gồm nội dung âm thanh và video, không tải xuống được, cho mục 
đích giáo dục và gii trí, trong các lĩnh vực công nghệ, du lịch, giải trí, thể thao, thể hình, 
hoạt động tiêu khiển, tin tức, sự kiện được quan tâm đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học, 
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thiên nhiên, gii trí, nghệ thuật, văn hóa đại chúng, các môn thể thao mạo hiểm, âm nhạc 
và nhiếp ảnh. 

 
 

(210) 4-2018-22390 (220) 06.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) UK00003317234 12.06.2018 GB 

(731) EICHER MOTORS LIMITED  (IN) 
3rd Floor, Select Citywalk, A-3 District 
Centre,  Saket, New Delhi, 110 017, 
India 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; các bộ phận và phụ tùng kèm theo. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; áo vét [quần áo]; áo nịt len [trang phục]; 
váy sợi chui đầu; áo ngoài mặc chui đầu; áo len chui đầu; quần áo giả da; vật giữ ấm 
chân; quần ống bó (quần dài); quần dài; quần áo bằng vải lanh; lớp lót may sẵn [bộ phận 
của quần áo]; găng tay [trang phục]; thắt lưng [trang phục]; quần áo cho người lái xe mô 
tô. 

 

 
(210) 4-2018-22409 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, nâu, đỏ, da 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
thông minh HND Việt Nam  
(VN) 
Số 28 ngõ 62 phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà 

kính và hệ thống tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục 
vụ nông nghiệp như: cày, cuốc, xẻng, kìm; mua bán hạt giống cây trồng như giống lúa, 
giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, cây hoa cảnh, cây lâu năm.  

 

 
(210) 4-2018-22456 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương nhạt, xanh nước biển đậm. (540) 

  

(731) Công ty TNHH EASY-TEX Việt 
Nam   (VN) 
Tòa nhà the Parkside, 246A Lạc Long 
Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ 
Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo, móc treo giày (tất cả đều bằng kim loại). 
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Nhóm 20: Móc treo quần áo, móc treo giày (tất cả đều không bằng kim loại); ma-nơ-canh 
(sử dụng trong việc trưng bày quần áo).  

 

 
(210) 4-2018-22471 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 2.5.1; 10.3.7 
(591) Nâu đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Nam Hoa  (VN) 
Số nhà 71/4a đường Hiệp Thành 13, khu 
phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh                 

 

(511)   Nhóm 20: Thớt gỗ (dạng bàn); kệ treo thớt bằng gỗ; kệ dắt dao bằng gỗ; kệ để gia vị bằng 
gỗ; cây treo ly (cốc) bằng gỗ; cây để giấy bằng gỗ. 

 

Nhóm 21: Thớt gỗ (dùng cho nhà bếp). 
 

 
(210) 4-2018-22472 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.1.2; 25.5.25; 8.3.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đại Nam   (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

(210) 4-2018-22473 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đại Nam   (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

 
(210) 4-2018-22475 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời tươi, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đại Nam  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

 
(210) 4-2018-22476 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 8.3.1; 3.1.14; 26.1.6; 26.1.2; 

25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đại Nam  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 
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(210) 4-2018-22477 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; 2.9.1; 26.1.2; 3.1.14; 2.9.23; 

A9.7.22; 1.15.15; 8.3.1 
(591) Vàng đậm, xanh nhạt, xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đại Nam  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

 
(210) 4-2018-22478 (220) 09.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) Xanh tím, trắng, tím sáng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đại Nam  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

 
(210) 4-2018-22479 (220) 09.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, đỏ, trắng.

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đại Nam  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 
 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

 
(210) 4-2018-22486 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.3.1; 25.5.25 

(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ, tím, xám, 
xanh lá cây, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 

bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 
 

 
(210) 4-2018-22487 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.3.1; 25.5.25 

(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ, ghi, xanh 
dương nhạt, xanh lá cây, trắng, xám, 

cam, hồng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 
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Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 

bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 
 

 
(210) 4-2018-22488 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A2.5.22; 20.5.7 

(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ, xám, xanh lá 

cây, xanh dương nhạt, trắng, đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh].  

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 

bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 
 

 
(210) 4-2018-22489 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.5.1; 2.5.3 

(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ, tím, cam, 

xanh dương nhạt, xanh lá cây, hồng, 

xám, nâu, đen, trắng, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO   (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 

bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 
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(210) 4-2018-22490 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.3.1; 2.3.28 
(591) Vàng, xanh đậm, đỏ, hồng, đậm. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

 
(210) 4-2018-22491 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.3.1; 3.5.1; 26.15.9; 

25.5.25; 2.5.1 
(591) Vàng, xanh đậm, đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

 
(210) 4-2018-22492 (220) 09.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25; 2.9.25 
(591) Vàng, xanh đậm, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 
 

(210) 4-2018-22493 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.7.1; 26.1.2; A26.1.18; 2.9.25 
(591) Vàng, xanh đậm, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO  (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

 
(210) 4-2018-22513 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A1.1.10; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh đậm, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LOHA   (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein. 

 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 
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Nhóm 32: Nước giải khát; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn, sữa lạc [đồ 
uống không cồn]; nước uống có gaz. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống dóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]. 

 
 

(210) 4-2018-22514 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LOHA    (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột.   

 

Nhóm 32: Nước giải khát; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn, sữa lạc [đồ 
uống không cồn]; nước uống có gaz.    

 

Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2018-22515 (220) 09.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; A1.1.10; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh đậm, đỏ, vàng, trắng, đà. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LOHA    (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2018-22518 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cỗ phần 5P GLOBAL  
(VN) 
Số 19A, ngách 112/54 Nam Dư, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; chậu sứ (dùng trong nhà vệ sinh); buồng vệ sinh, 

bệ xí vệ sinh. 
 

Nhóm 20: Gương soi; tủ làm bằng chất liệu nhựa và gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-22524 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Alcofood   (VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế;  thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế, sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh].    

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa], sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein.    

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột.   

 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); 
chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước uống có ga.    
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Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đúng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, hoá 
chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa và các sản phẩm từ 
sữa; đại lý ký gửi hàng hoá: sữa và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người 
khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2018-22525 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Dapico   (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); 
chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước uống có ga. 

 

 
(210) 4-2018-22526 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Dapico   (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); 
chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước uống có ga. 
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(210) 4-2018-22527 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Dapico   (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); 
chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước uống có ga.  

 

 
(210) 4-2018-22529 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wincofood  
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); 
chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước uống có ga. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; đại lý ký gửi hàng hoá: sữa và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ 
khuyến mại [cho nguời khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 
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(210) 4-2018-22530 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wincofood  
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa đậu 
nành. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; sữa 
lạc [đồ uống không cồn]; nước uống có gaz.  

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hóa chất, thiết bị phụ tùng và vật tư- nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; đại lý ký gửi hàng hóa: sữa và sản phẩm từ sữa; dịch vụ khuyến 
mại [cho nguời khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2018-22531 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wincofood  
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa đậu 
nành. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 
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Nhóm 32: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hóa chất, thiết bị phụ tùng và vật tư- nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; đại lý ký gửi hàng hóa: sữa và các sản phẩm từ sữa, nước yến sào; 
dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2018-22565 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) DEERE & COMPANY   (US) 

One John Deere Place, Moline, Illinois 
61265-8098, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất hấp thu, làm ướt và kết dính 
bụi; nhiên liệu (bao gồm cồn động cơ) và chất phát quang; nến, bấc dùng để thắp sáng. 

 

Nhóm 07: Máy và công cụ nông nghiệp, làm đất và vận chuyển súc gỗ; máy cày; cái bừa; 
máy làm tơi đất; máy cày sâu; máy trồng cây; máy gieo hạt; máy xới; máy giẫy cỏ dạng 
thanh; máy xới xoay; máy cắt; cái cào (để cào cỏ, làm đất); máy đóng thành kiện; máy 
thu hoạch cây cỏ; máy hái ngô; máy gặt; máy thổi thức ăn cho gia súc; máy đào khoai 
tây; máy cuốc đá; máy nạp và rải phân bón; máy phân phối phân bón khô và lỏng; máy 
nâng chuyển thùng xe chở hàng; thang máy di động; máy xay ngô; máy xay; máy phun; 
máy đặt dây cáp; máy xúc tuyết; máy san lấp mặt bằng; máy/dụng cụ nạo vét; máy xúc; 
máy bốc dỡ; máy đào sâu; máy xới đất/máy rạch rãnh; máy có cần bên để đặt ống; tời 
kéo; máy vận chuyển thân cây/khúc gỗ mới đốn hạ và xe nâng dỡ hàng; máy xử lý cỏ 
khô; tất cả là máy móc hoặc thiết bị đi kèm của máy. 

 

Nhóm 12: Máy kéo và các bộ phận của chúng bao gồm trong nhóm 12, động cơ đốt trong 
cho xe cộ mặt đất có động cơ và bơm cho lốp xe bơm khí. 

 

 
(210) 4-2018-22566 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 3.4.7; A3.4.24 
(731) DEERE & COMPANY   (US) 

One John Deere Place, Moline, Illinois 
61265-8098, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất hấp thu, làm ướt và kết dính 
bụi; nhiên liệu (bao gồm cồn động cơ) và chất phát quang; nến, bấc dùng để thắp sáng. 

 

Nhóm 07: Máy và công cụ nông nghiệp, làm đất và vận chuyển súc gỗ; máy cày; cái bừa; 
máy làm tơi đất; máy cày sâu; máy trồng cây; máy gieo hạt; máy xới; máy giẫy cỏ dạng 
thanh; máy xới xoay; máy cắt; cái cào (để cào cỏ, làm đất); máy đóng thành kiện; máy 
thu hoạch cây cỏ; máy hái ngô; máy gặt; máy thổi thức ăn cho gia súc; máy đào khoai 
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tây; máy cuốc đá; máy nạp và rải phân bón; máy phân phối phân bón khô và lỏng; máy 
nâng chuyển thùng xe chở hàng; thang máy di động; máy xay ngô; máy xay; máy phun; 
máy đặt dây cáp; máy xúc tuyết; máy san lấp mặt bằng; má/dụng cụ nạo vét; máy xúc; 
máy bốc dỡ; máy đào sâu; máy xới đất/máy rạch rãnh; máy có cần bên để đặt ống; tời 
kéo; máy vận chuyển thân cây/khúc gỗ mới đốn hạ và xe nâng dỡ hàng; máy xử lý cỏ 
khô; tất cả là máy móc hoặc thiết bị đi kèm của máy. 

 
Nhóm 12: Máy kéo và các bộ phận của chúng bao gồm trong nhóm 12, động cơ đốt trong 
cho xe cơ giới mặt đất và bơm cho lốp xe bơm khí. 

 

 
(210) 4-2018-22584 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2018-22588 (220) 09.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2018-22600 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh da trời đậm, trắng, đen. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh quy, bánh trứng, món dulce de leche (bánh kẹo ngọt làm từ 

sữa), bánh bao làm từ bột mỳ, kẹo mềm, bánh mỳ kẹp xúc xích, bánh kẹo hạnh nhân, kẹo. 
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(210) 4-2018-22648 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.5.19; A3.5.24; A5.3.14; 4.5.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 

cam, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Việt Hà  (VN) 
Số 266, phố Lê Quý Đôn, tổ 18, phường 

Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi nhập khẩu.  
 

 
(210) 4-2018-22649 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A3.9.24; 4.5.15; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh dương, cam, vàng, nâu đậm, nâu 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư xây dựng Đức Tuấn  
(VN) 
Số 002, đường Lê Thanh, tổ 2, phường 

Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng (spa-

resort); quán rượu nhỏ.  
 

 
(210) 4-2018-22683 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 8.7.9; 25.1.9; A25.1.10; 11.3.18 

(591) Cam, trắng, đỏ, vàng. 

(731) Hộ kinh doanh bắp rang bơ 
Thanh Hà  (VN) 
Đường 17, ấp Việt Kiều (thửa đất số 351; 

tờ bản đồ số 19), xã Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bắp rang bơ. 
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(210) 4-2018-22688 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1 
(591) Tím, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thuyên  (VN) 

Xóm 1 phố mới đội 6, thôn Trát Cầu, xã 
Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm mút; đệm bông ép; đệm lò xo; đệm rơm. 
 
 

(210) 4-2018-22700 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ. 
(731) Công ty TNHH khổ qua rừng 

Hiệp Vân  (VN) 
Số 7, đường Lê Hồng Phong, xã Xuân 
Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, viên nang khổ qua rừng; bột khổ qua rừng (thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản, chế biến, thực phẩm (thịt, cá, tôm, cua không còn 
sống); khổ qua rừng xá xíu, khổ qua rừng muôi chua, khổ qua rừng nhồi thịt/cá.  

 

Nhóm 30: Trà khổ qua rừng túi lọc; trà khổ qua rừng, bột khổ qua rừng (gia vị).  
 
 

(210) 4-2018-22718 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.  

(MY) 
No.9 Lebuh Perusahaan Klebang 9, IGB 
International Industrial Park, 31200 
Chemor, Perak, Malaysia.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Đi-ốt phát quang [LED]; thiết bị điểu khiển hệ thống chiếu sáng [điện]; bảng 
điều khiển thiết bị chiếu sáng [điện]; bộ điều chỉnh [biến đổi] ánh sáng, dùng điện; pin để 
thắp sáng; thiết bị điểu khiển ánh sáng đèn huỳnh quang [điện]; thiết bị điện điện tử dùng 
cho việc vận hành đèn; mạch điện dùng cho việc vận hành đèn LED; chấn lưu đèn; bộ 
khởi động đèn huỳnh quang.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
997 

Nhóm 11: Phụ kiện đèn điện; đèn huỳnh quang; phụ kiện chiếu sáng đèn LED; thiết bị 

chiếu sáng khẩn cấp; thiết bị chiếu sáng; bóng đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng dùng 

điện; đến; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); đèn điện.  
 

 
(210) 4-2018-22729 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.21; 2.5.1; A2.5.23 

(731) 1. Công ty cổ phần Lai Phú  
(VN) 
ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Phan Tế   (VN) 
55/19/8 Nguyễn Văn Công, phường 3, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; trà (chè); bột ngũ cốc; thạch (rau câu) dạng kẹo.  

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng; nước ép hoa quả; nước giải khát có ga và 

không ga; nước trái cây lên men (không có cồn); bia. 
 

 
(210) 4-2018-22730 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.4; 4.5.2; 4.5.3 

(731) 1. Công ty cổ phần Lai Phú  
(VN) 
ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Phan Tế  (VN) 
55/19/8 Nguyễn Văn Công, phường 3, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; trà (chè); bột ngũ cốc; thạch (rau câu) dạng kẹo. 

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả; nước giải khát 

có ga và không ga; nước trái cây lên men (không có cồn); bia. 
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(210) 4-2018-22731 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.4 
(731) 1. Công ty cổ phần Lai Phú  (VN)

ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Phan Tế   (VN) 
55/19/8 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; trà (chè); bột ngũ cốc; thạch (rau câu) dạng kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả; nước giải khát 
có ga và không ga; nước trái cây lên men (không có cồn); bia. 

 

 
(210) 4-2018-22732 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4; 4.5.2; 4.5.3 
(731) 1. Công ty cổ phần Lai Phú  (VN)

ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Phan Tế   (VN) 
55/19/8 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; trà (chè); bột ngũ cốc; thạch (rau câu) dạng kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả; nước giải khát 
có ga và không ga; nước trái cây lên men (không có cồn); bia. 

 

 
(210) 4-2018-22733 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4; 4.5.2; 4.5.3 
(731) 1. Công ty cổ phần Lai Phú  

(VN) 
ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Phan Tế   (VN) 
55/19/8 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; trà (chè); bột ngũ cốc; thạch (rau câu) dạng kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả; nước giải khát 
có ga và không ga; nước trái cây lên men (không có cồn); bia. 

 

 
(210) 4-2018-22734 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4; 4.5.2; 4.5.3 
(731) 1. Công ty cổ phần Lai Phú  

(VN) 
ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Phan Tế   (VN) 
55/19/8 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; trà (chè); bột ngũ cốc; thạch (rau câu) dạng kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả; nước giải khát 
có ga và không ga; nước trái cây lên men (không có cồn); bia. 

 

 
(210) 4-2018-22735 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 
(731) Nguyễn Thị Vân Anh   (VN) 

43/14/54 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Tấm ốp bảo vệ điện thoại di động (làm từ chất dẻo).  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2018-22751 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) EASTERN DECORATOR SDN BHD  

(MY) 
Lot 55992, Batu 5, Off Jalan Tunku 
Abdul Rahman, 31200 Ipoh, Perak, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 20: Mành tre; rỗ, không bằng kim loại; bộ đồ giường không bao gồm khăn phủ và 
trải giường; thùng, không bằng kim loại; gối dài; giá đỡ sách khi đọc [đồ đạc]; giá nhiều 
ngăn để chai lọ; hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; nệm dùng khi đi cắm trại; thớt kê [dạng 
bàn]; móc treo quần áo, không bằng kim loại; móc không hằng kim loại cho giá mắc quần 
áo; vật dụng cất giữ quần áo (tủ đựng quần áo); vòng treo rèm; vật dụng giữ rèm không 
bằng vật liệu dệt; trục lăn cho rèm; thanh ray cho rèm; thanh treo rèm; móc rèm; cái néo 
giữ rèm; nệm để tựa hoặc ngồi; ghế đi văng; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 
dẻo; ghế để chân; đồ bọc quần áo (để cất giữ); gương cầm tay [gương trang điểm]; cái tựa 
đầu [đồ đạc]; mành che cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng) (đồ đạc); giá trưng bày đồ 
trang sức; miếng lót hay phủ bề mặt chậu rửa có thể tháo ra được; đệm; gương miếng để 
lát, ốp; gương soi; khung ảnh; gối; giá để bát đĩa; ghế ngồi; kính tráng bạc [gương; sừng 
hươu nhiều nhánh; thang dạng ghế không bằng kim loại; ghế đau; nút đậy chai lọ, không 
bằng thủy tinh, kim loại hoặc cao su; mành che cửa so trong nhà bằng vải dệt; khay, 
không bằng kim loại; chùm chuông gió (trang trí); tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, 
thạch cao hoặc chất dẻo. 

 

Nhóm 24: Đồ khăn tắm, trừ quần áo; khăn phủ giường; đồ trải và phủ giường; chăn 
giường; diềm trải giường; vải, giẻ (cloth); miếng/tấm lót cốc bằng vải; vải bông; vỏ nệm 
ngồi hay quỳ; dải giữ rèm làm bằng vật liệu dệt; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 
rèm cửa ra vào; chăn lông vịt [khăn phủ bên dưới giường]; vải dệt (fabric); khăn mặt bằng 
vải; tấm phủ đồ đạc trong nhà; vải làm đồ mặc lót; vỏ đệm; rèm cửa dạng lưới; khăn phủ 
gối; vỏ gối; tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; tấm phủ giường [bằng vải dệt]; rèm tắm bằng vải 
hoặc nhựa; lớp lót túi ngủ; túi ngủ; khăn ăn bằng vải dệt; miếng đệm lót bằng vải trên 
bàn; vỏ đồ đạc trong nhà bằng vải; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; khăn tắm bằng 
vải; chăn du lịch (chăn cuộn); vải dùng để bọc đồ đạc; vải nhung. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ; dịch vụ siêu thị, trung tâm các cửa hàng bán lẻ, bán lẻ hàng hóa 
(bằng bất kì phương tiện nào); dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này 
từ cửa hàng bán lẻ; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau không kể 
vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này từ cửa hàng 
bách hóa; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau, thông qua kênh mua 
sắm truyền hình; dịch vụ bán lẻ trực tuyến hàng hóa tổng hợp thông thường; dịch vụ cung 
cấp thông tin kinh doanh liên quan đến bán lẻ hàng hóa (không bao gồm bán hàng); dịch 
vụ quản lý kinh doanh cửa hàng bán lẻ; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá 
khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá này thông qua phương tiện truyền thông, tất cả các dịch vụ trên được cung cấp 
đối với mành tre, rổ, không bằng kim loại, bộ đồ giường không bao gồm khăn phủ và trải 
giường, thùng, không bằng kim loại, gối dài, giá đỡ sách khi đọc [đồ đạc], giá nhiều ngăn 
để chai lọ, hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo, nệm dùng khi đi cắm trại, thớt kê [dạng bàn], 
móc treo quần áo, không bằng kim loại, móc không bằng kim loại cho giá mắc quần áo, 
vật dụng cất giữ quần áo (tủ đựng quần áo), vòng treo rèm, vật dụng giữ rèm không bằng 
vật liệu dệt, trục lăn cho rèm, thanh ray cho rèm, thanh treo rèm, móc rèm, cái néo giữ 
rèm, nệm để tựa hoặc ngồi, ghế đi văng, tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, 
ghế để chân, đồ bọc quần áo (để cất giữ), gương cầm tay [gương trang điểm] cái tựa đầu 
[đồ đạc] mành che cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng) (đồ đạc), giá trưng bày đồ trang 
sức, miếng lót hay phủ bề mặt chậu rửa có thể tháo ra được, đệm, gương miếng để lát, ốp, 
gương soi, khung ảnh, gối, giá để bát đĩa, ghế ngồi, kính tráng bạc [gương], sừng hươu 
nhiều nhánh, thang dạng ghế không bằng kim loại, ghế đẩu, nút đậy chai lọ, không bằng 
thuỷ tinh, kim loại hoặc cao su, mành che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt, khay, không 
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bằng kim loại, chùm chuông gió (trang trí), tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch 
cao hoặc chất dẻo, đồ khăn tắm, trừ quan áo, khăn phủ giường, đồ trải và phủ giường, 
chăn giường, diềm trải giường, vải, giẻ (cloth), miếng/tấm lót cốc bằng vải, vải bông, vỏ 
nệm ngồi hay quỳ, dải giữ rèm làm bằng vật lịệu dệt, rèm bằng sọi dệt hoặc bằng chất 
đẻo, rèm cửa ra vào, chăn lông vịt [khăn phủ bên dưới giường] vải dệt (fabric), khăn mặt 
bằng vải, tấm phủ đồ đạc trong nhà, vải làm đồ mặc lót, vỏ đệm, rèm cửa dạng lưới, khăn 
phủ gối, vỏ gối, tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải, tấm phủ giường [bằng vải dệt], rèm tắm bằng 
vải hoặc nhựa, lớp lót túi ngủ, túi ngủ, khăn ăn bằng vải dệt, miếng đệm lót bằng vải trên 
bàn, vỏ đồ đạc trong nhà bằng vải, vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm hằng vải, khăn tắm bằng 
vải, chăn du lịch (chăn cuộn), vải dùng để bọc đồ đạc, vải nhung; nhượng quyền thương 
mại, cụ thể là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành các cửa 
hàng; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, dịch vụ giới 
thiệu, trưng bày sản phẩm; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; dịch 
vụ khuyến mại. 

 

 
(210) 4-2018-22796 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.14; A25.7.5 
(591) Vàng, da cam, xanh dương, trắng, xanh 

lá. 
(731) Công ty cổ phần Delikost  (VN)

P606, tòa nhà Hàn Việt, số 203 phố 
Minh Khai, phường Minh Khai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản, sấy khô hoặc nấu chín; mứt quả. 
 

Nhóm 30: Chè (trà); chè (trà) long nhãn; bánh nhãn; kẹo nhãn. 
 

Nhóm 31: Rau củ tươi, trái cây tươi. 
 

Nhóm 32: Bia; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép 
hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống (không chứa cồn). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại trái cây tươi, khô, chè, bánh kẹo, nước ép hoa quả, 
xi-rô (không bao gồm phục vụ trong nhà hàng). 

 

 
(210) 4-2018-22829 (220) 10.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.5.1 
(731) Công ty TNHH Kuwait Việt 

Nam Petrochemicals  (VN) 
KCN số 2, khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải 
Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)  Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; polyethylen [chưa xử lý]; polypropylen [chưa xử lý]; 
paraxylen; styren.  

 

Nhóm 04: Dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn các sản phẩm polyethylen, polypropylen, paraxylen, styren; 

dịch vụ bán lẻ các sản phẩm polyethylen, polypropylen, paraxylen, styren; dịch vụ xuất 
nhập khẩu các sản phẩm polyethylen, polypropylen, paraxylen, styren; tư vấn quản lý 

kinh doanh; dịch vụ quản lý văn phòng và chức năng văn phòng. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hoá [bằng đường thủy]; dịch vụ lưu kho, dịch vụ cho thuê kho 

chứa hàng; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-ten-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; xếp 

hàng vào kho; cất giữ hàng hoá; vận tải. 
 

 
(210) 4-2018-22882 (220) 11.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
thương mại Fuchen  (VN) 
Số 129, đường số 23, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn kế toán - thuế. 
 

Nhóm 36: Tư vấn môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 39: Khảo sát du lịch, dịch vụ visa, đăng ký tạm trú. 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật đầu tư, tư vấn kế toán thuế, tư vấn môi giới bất động sản, thủ 
tục pháp lý bất động sản, dịch vụ giấy phép lái xe (thủ tục pháp lý). 

 

 
(210) 4-2018-22940 (220) 11.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  

(731) SHENZHEN BEITI TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 

Room 301,3/F, Bldg. H, Gangzhilong 

Sci-Tech. Park, No.6 Qinglong Rd., 
Longhua New Dist., Shenzhen CHINA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp 

thẩm mỹ; bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất. 
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(210) 4-2018-22948 (220) 11.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) UK00003320274 25.06.2018 GB 

(731) EICHER MOTORS LIMITED  (IN) 
3rd Floor, Select Citywalk, A-3 District 
Centre, Saket, New Delhi, 110 017, India

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; các bộ phận và phụ tùng của xe máy. 

 

(210) 4-2018-23008 (220) 12.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; A1.1.10 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quản lý và Đầu 
tư Y tế Quốc Tế  (VN) 
Số 152 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; dịch vụ trị mụn, làm đẹp; dịch vụ 

chăm sóc và tạo mẫu tóc.  
 

(210) 4-2018-23049 (220) 12.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ đậm, ghi xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
VBCC  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Dacha Business Centre, 
số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ tổ chức giới thiệu, môi giới và xúc tiến thương 
mại; dịch vụ cho thuê lao động; dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; chức năng văn phòng; dịch vụ quản 
lý khu nghỉ mát; quản trị khách sạn; cung cấp trung tâm dịch vụ văn phòng; tổ chức hội 
nghị và triển lãm cho mục đích kinh doanh và thương mại; điều hành kinh doanh cho 
khách sạn, spa nghỉ dưỡng, nơi cư trú; sắp xếp việc làm; bố trí và tuyển dụng nhân sự. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vần pháp luật, tài chính, kế toán, 
thuế, chứng khoán); dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ 
sàn giao dịch bất động sản; đại lý bất động sản; tư vấn quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ lắp đặt hệ thống điện; dịch 
vụ lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; dịch vụ lắp đặt lò sưởi; dịch vụ lắp đặt điều hòa 
không khí; dịch vụ vệ sinh nhà cửa; dịch vụ vệ sinh công trình; dịch vụ vệ sinh máy móc 
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công nghiệp; dịch vụ vệ sinh các phương tiện công cộng; dịch vụ vệ sinh đường xá; dịch 
vụ tẩy uế và tiệt trùng nhà cửa và các công trình; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động 
sản để làm tăng giá trị của bất động sản. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho thuê thời gian truy 
cập vào mạng máy tính toàn cầu; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ 
tổ chức hội nghị qua điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đại lý bán vé máy bay; dịch vụ điều hành chuyến du lịch; dịch vụ lữ 
hành nội địa và quốc tế; đại lý du lịch; dịch vụ giao hàng; kho hàng hoá. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ cắt may theo yêu cầu (trừ trang phục); dịch vụ phủ nguyên liệu dệt bên 
ngoài dây như là dây thừng và dây cao su; dịch vụ tráng, phủ hoặc bọc bằng cao su hoặc 
nhựa cho sợi dệt; dịch vụ may đo; dịch vụ cắt may lông thú theo yêu cầu; dịch vụ in ấn. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giảng dạy; dịch vụ đào tạo nghề; dịch vụ tư vấn du học; 
dịch vụ giáo dục tôn giáo; dịch vụ đào tạo kỹ năng sống; dịch vụ đào tạo lái xe; dịch vụ 
dạy bay; dịch vụ hướng nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; dịch vụ môi giới chuyển giao công 
nghệ; dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; kiểm 
soát chất lượng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ nhà hàng, dịch vụ 
cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện theo hợp đồng với khách hàng hoặc theo hợp 
đồng nhượng quyền; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ trên cơ sở 
nhượng quyền; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc bãi cỏ. 
 

 
(210) 4-2018-23084 (220) 12.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.3; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý đầu 
tư BIZMO  (VN) 
173 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 07: Thiết bị vận hành thang máy; thiết bị nâng; thang máy[không dùng để kéo 
người trượt tuyết]; cầu nâng để chất hàng; máy công cụ; máy dùng cho công nghiệp dệt; 
cần trục; cần cẩu; giàn khoan; bộ tản nhiệt [làm mát] cho động cơ và máy; bộ tản nhiệt 
[làm mát] cho động cơ điện và động cơ; máy trộn bê tông; máy phát điện; máy và thiết bị 
để làm sạch [dùng điện]; máy và thiết bị điện để làm sạch; bộ điều khiển hơi dùng cho 
máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và 
động cơ; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết bị cơ điện để chế biến 
thực phẩm. 
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Nhóm 09: Hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện 
dùng cho đảo mạch; thiết bị điện dùng để chuyển mạch; máy biến thế [điện]; máy biến áp 
[điện]; cuộn dây điện; rơle điện; cầu dao điện; cầu chì. 

 
Nhóm 11: Hệ thống cung cấp nước; lò sưởi [dùng trong nhà]; bộ tích nhiệt; bộ tích hơi 
nước; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi không khí; hệ thống lọc khí; thiết bị 
lọc không khí. 
 

Nhóm 12: Xe cầu kéo; xe thô sơ do súc vật kéo; xe đẩy bằng tay. 
 

Nhóm 31: Rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; động vật sống; tôm hùm gai, sống; tôm rồng sống; 
rau tươi. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ diệt động vật có hại, trừ dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; đóng tàu; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cho thuê 
thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn 
đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải 
cho các chuyến tham quan; dẫn nước; cung cấp nước bằng đường ống. 

 
Nhóm 40: Làm đông lạnh thực phẩm; mạ kim loại; bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; thực hiện chuyến đi có hướng 
dẫn; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch 
vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ thuật; hướng 
dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư 
vấn bảo mật dữ liệu; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; tư vấn bảo mật internet; tư vấn công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nghỉ du lịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2018-23127 (220) 12.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.5.25; 26.4.2 
(591) Xám, trắng, xanh da trời, cam. 
(731) Công ty cổ phần tiếp vận Miền 

Nam   (VN) 
120-122 đường D1, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe có động cơ; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 

« tô và xe có động cơ; tổ chức đấu giá. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe ô tô và xe có động cơ; xây dựng nhà; xây dựng công trình đường 

sắt, đường bộ; dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và contenơ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ kho bãi; dịch vụ giao nhận, bốc xếp và lưu giữ hàng 

hóa; đại lý tàu biển; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ làm thủ tục hải quan cụ thể là dịch vụ 

giao nhận hải quan, dịch vụ thông quan cho hàng hóa.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí; dịch vụ xử lý và tráng phủ kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-23169 (220) 12.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A24.15.7; A24.15.8 

(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng D-
HOME Việt Nam  (VN) 
Số 8 ngách 1 ngõ 3 đường Trinh Lương, 

tổ 11, phường Phú Lương, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Móc bằng kim loại để treo đồ; khóa cửa bằng kim loại (trừ khóa điện); tay nắm 

bằng kim loại cửa; cùi chỏ cửa bằng kim loại; đường rãnh trượt cho cửa trượt bằng kim 

loại; bản lề giảm chấn bằng kim loại; bản lề trượt bằng kim loại; bản lề thủy lực bằng kim 

loại; thanh ray trượt ngăn kéo bằng kim loại; ray bi trượt bằng kim loại; thùng bằng kim 

loại; sọt bằng kim loại; ray trượt bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp; 

phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ áo; đồ kim loại dùng cho cửa gỗ; giá bằng kim loại 

kiểu mâm xoay.  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; quạt điều hòa; nồi hấp (nồi áp suất dùng điện); bếp 

từ; hút mùi; máy lọc nước; phụ kiện bồn tắm; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; 

dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước dùng điện; lò vi sóng; tủ lạnh; chậu rửa tay; 

bồn rửa tay; vòi; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 21: Thùng đựng rác và các chi tiết của nó; hộp đựng giấy trong nhà vệ sinh; đồ 

chứa đựng dùng trong nhà bếp; giá để gia vị trong bếp; giá để dao thớt trong bếp; kệ đế ở 

góc phòng tắm; khay dùng cho mục đích gia đình; thùng gạo; giá để dao dùng cho bàn ăn; 

dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại quý). 
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(210) 4-2018-23189 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13 

(591) Vàng đồng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
C.E.O   (VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 

Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông, lâm, thủy hải sản; mua bán đồ uống không có cồn, nước 

uống có gaz, bia và rượu; mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; quảng cáo; quản lý 

kinh doanh; môi giới thương mại. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ môi 

giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý 

bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; 

lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ làm sạch các khu đô thị; 

dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch 

vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 

trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức các sự 

kiện, chương trình biểu diễn tại khu du lịch sinh thái và làng du lịch; dịch vụ cung cấp các 

phương tiện sử dụng cho chơi golf; dịch vụ cho thuê sân tennis, sân bãi thể thao. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn tiết kiệm 

năng lượng; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ quy hoạch đô thị; dịch vụ quản lý chất 

lượng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời 

tại các khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị, phòng cưới. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ 

thẩm mỹ viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh (phục vụ mục đích khám chữa bệnh, phục hồi 

chức năng); dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 

luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng. 
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(210) 4-2018-23200 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 26.13.1 

(591) Đỏ, cam, trắng, vàng chanh, vàng xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MY ANH KHE 
SANH  (VN) 
Khu công nghiệp Tân Thành, xã Tân 

Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 

Trị  

 

(511)   Nhóm 29: Chuối sấy khô.  

 

Nhóm 30: kem chuối; mật chuối. 

 

Nhóm 31: Hoa quả tươi (cụ thể là quả chuối tươi).  
 

 
(210) 4-2018-23249 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.17 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Khoa  (VN) 
ấp 9, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, phụ kiện túi xách, túi đeo chéo, dây đeo (tất cả sản phẩm làm bằng 

da và giả da).  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang các loại, túi xách, phụ kiện túi xách, túi đeo chéo, 

vòng tay, lắc, dây đeo, khăn quấn tay, đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2018-23251 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.15.21; 26.1.2; A24.15.11 

(591) Vàng cam, da cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIKO CHAIN   (VN)
Số 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn truyền thông (nhằm mục đích thương mại và quảng cáo).  
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(210) 4-2018-23252 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A14.1.15; 14.1.13; 26.5.4; 1.13.1; 

A1.13.10 
(591) Xanh da trời, xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIKO CHAIN   (VN)
Số 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn truyền thông (nhằm mục đích thương mại và quảng cáo).  
 
 

(210) 4-2018-23255 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 25.7.25; 3.13.1; A3.13.24; 

A5.3.13; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DIVA Lâm Đồng  
(VN) 
Số 250 Hai Bà Trưng, phường 6, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-23300 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) DENTSU AEGIS LONDON LIMITED  

(GB) 
10 Triton Street, Regent's Place, London, 
NW1 3BF, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ marketing và dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng; mua dịch vụ của kênh truyền thông và lập kế hoạch truyền thông; dịch vụ đàm 
phán và mua không gian và thời gian quảng cáo trên các kênh truyền thông; dịch vụ mua 
không gian và thời gian quảng cáo để đăng quảng cáo trên các tất cả kênh truyền thông; 
dịch vụ mua phương tiện truyền thông đã được lập trình; dịch vụ quảng cáo trực tuyến; 
dịch vụ quảng cáo qua mạng xã hội; dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số; quảng cáo qua 
internet theo hình thức trả phí trên mỗi lần nhấp chuột (quảng cáo Pay per click); tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; tạo lập tư liệu quảng cáo; phổ biến các tư 
liệu quảng cáo (tờ rơi, hồ sơ năng lực, mẫu vật); cho thuê tư liệu quảng cáo; cập nhật tư 
liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo thông 
qua trải nghiệm thực tế, các sự kiện và chương trình trực tiếp; quảng bá và tiếp thị hàng 
hóa và dịch vụ của người khác thông qua các ấn phẩm in, các phương tiện nghe, nhìn và 
phương tiện điện tử; dịch vụ viết nội dung quảng cáo; dịch vụ viết tài liệu quảng cáo và 
quảng bá; sản xuất các chương trình quảng cáo qua truyền hình, phát thanh và trực tuyến; 
chiến dịch khuếch trương quảng cáo và quảng bá cho mục đích kinh doanh; tư vấn về sự 
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sáng tạo và chiến lược để phát triển, tạo dựng và triển khai các chiến dịch marketing cho 
người khác; dịch vụ marketing và xây dựng thương hiệu, cụ thể là xây dựng chiến lược về 
nội dung và lập kế hoạch truyền thông; quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
dịch vụ tư vấn của chuyên gia để nâng cao hiệu suất lao động; thông tin về thương mại; tư 
vấn tổ chức doanh nghiệp; dịch vụ khảo sát, phân tích và nghiên cứu thị trường; dịch vụ 
nghiên cứu và tư vấn về việc xác định thị trường cụ thể; dịch vụ lập danh sách địa chỉ thư; 
biên tập và hệ thống hóa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; marketing trực tiếp và gián 
tiếp cho hàng hóa và dịch vụ; thương lượng liên quan đến các giao dịch thương mại; hỗ 
trợ xử lý các dữ liệu thống kê; hỗ trợ trong các giao dịch kinh tế của công ty; nghiên cứu 
hiệu quả của việc quảng cáo bằng thuật toán kinh tế; nghiên cứu cho mục đích kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý tư liệu bằng máy tính; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại và quảng bá; dự báo kinh tế; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo trên truyền hình; sản xuất các bản ghi âm thanh và hình ảnh cho mục đích 
quảng cáo; tạo lập trang nhật ký cá nhân trực tuyến (blogs), các video, ứng dụng, trò chơi 
và thông cáo báo chí cho mục đích quảng cáo; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ đặt mua 
báo; nghiên cứu thị trường sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm mới; dịch vụ cung cấp thông tin, lời khuyên và tư vấn liên 
quan đến quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-23302 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JTC CORPORATION   (JP) 

Nakanoshima Daibiru No. 805, 
Nakanoshima 3-3-23, Kita-ku, Osaka, 
530-6108, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa học để cung cấp dinh 
dưỡng cho cây trồng [nông nghiệp]; chế phẩm hóa học để phòng chống mùi hôi trong 
trang trại [nông nghiệp]; chế phẩm hóa học để làm sạch nước. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; thuốc trừ sâu; chất dinh dưỡng cho vi sinh vật; 
chế phẩm khử trùng/tiệt trùng cho đất. 

 

Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi, hoa tự nhiên; cá còn sống; hạt vừng ăn được, chưa qua xử 
lý; thóc chưa chế biến. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: chế phẩm phân bón, hoá chất dùng trong nông 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, chế phẩm 
hóa học để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng [nông nghiệp] chế phẩm hóa học để phòng 
chống mùi hôi trong trang trại [nông nghiệp], chế phẩm hóa học để làm sạch nước, chế 
phẩm khử mùi không khí, thuốc trừ sâu, chất dinh dưỡng cho vi sinh vật, chế phẩm khử 
trùng/tiệt trùng cho đất, quả tươi, rau tươi, hoa tự nhiên, cá còn sống, hạt vừng ăn được, 
chưa qua xử lý, thóc chưa chế biến; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm: chế phẩm 
phân bón, hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng, chế phẩm hóa học để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng [nông 
nghiệp], chế phẩm hóa học để phòng chống mùi hôi trong trang trại [nông nghiệp], chế 
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phẩm hóa học để làm sạch nước, chế phẩm khử mùi không khí, thuốc trừ sâu, chất dinh 
dưỡng cho vi sinh vật, chế phẩm khử trùng/tiệt trùng cho đất, quả tươi, rau tươi, hoa tự 
nhiên, cá còn sống, hạt vừng ăn được, chưa qua xử lý, thóc chưa chế biến; dịch vụ bán 
buôn các sản phẩm: chế phẩm phân bón, hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, chế phẩm hóa học để cung cấp 
dinh dưỡng cho cây trồng [nông nghiệp], chế phẩm hóa học để phòng chống mùi hôi 
trong trang trại [nông nghiệp], chế phẩm hóa học để làm sạch nước, chế phẩm khử mùi. 
không khí, thuốc trừ sâu, chất dinh dưỡng cho vi sinh vật, chế phẩm khử trùng/tiệt trùng 
cho đất, quả tươi, rau tươi, hoa tự nhiên, cá còn sống, hạt vừng ăn được, chưa qua xử lý, 
thóc chưa chế biến; dịch vụ bán buôn trực tuyến các sản phẩm: chế phẩm phân bón, hoá 
chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng, chế phẩm hóa học để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng [nông nghiệp], chế 
phẩm hóa học để phòng chống mùi hôi trong trang trại [nông nghiệp], chế phẩm hóa học 
để làm sạch nước, chế phẩm khử mùi không khí, thuốc trừ sâu, chất dinh dưỡng cho vi 
sinh vật, chế phẩm khử trùng/tiệt trùng cho đất, quả tươi, rau tươi, hoa tự nhiên, cá còn 
sống, hạt vừng ăn được, chưa qua xử lý, thóc chưa chế biến. 

 
 

(210) 4-2018-23305 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần MINERVA 

HERITAGE  (VN) 
37 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; vàng; bạc; đá quí; nữ trang; đồ trang sức (bằng vàng, bạc, đá quí).  
 

Nhóm 16: Túi xách bằng giấy; sổ tay; tập (vở); giấy viết; bút viết; keo dán văn phòng.  
 

Nhóm 18: Túi xách bằng da; ba lô; cặp xách; va li; bóp (ví).  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà, ca cao; bánh kẹo; kem lạnh; sô cô la.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; hải sản (tươi sống); rau tươi; cây giống; hoa tươi; hạt giống.  
 

Nhóm 32: Bia; nước giải khát (có ga và không ga); nước uống đóng chai; nước ép hoa 
quả, nước khoáng.  

 
Nhóm 33: Rượu.  

 
Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, nữ trang, túi xách bằng giấy, sổ tay, tập (vớ), giấy, bút 
(viết), túi xách, ba lô, cặp xách, va li, bóp (ví), sữa, sữa chua, pho mai, cà phê, trà ca cao, 
bánh, kẹo, kem lạnh, hoa quả tươi, hải sản sống, rau tươi, giống cây, hoa tươi, hạt giống, 
bia, nước giải khát (có ga và không ga), nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước 
khoáng, rượu; quảng cáo; tiếp thị để bán hàng; quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 
mua bán hàng hóa; tổ chức bán đấu giá hàng hóa.  
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; thu đổi ngoại tệ; quản lý điều hành kinh doanh bất 
động sản; đấu giá bất động sản; cho thuê chỗ ở ngắn hạn; cho thuê ki - ốt (cửa hàng).  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình dân dụng và công nghiệp); thiết kế thi công công trình 
xây dựng; lắp đặt các thiết bị trong nhà, xưởng bao gồm (thiết bị điện, điện tử, điện lạnh); 
san lấp mặt bằng; sửa chữa (nhà, xưởng, xe cộ, máy móc, thiết bị trong nhà). 

 
Nhóm 39: Du lịch; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (máy bay, 
tàu hỏa tàu thủy); điều hành tua du lịch; đóng gói hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ giải trí; biểu diễn ca nhạc; tổ chức sự kiện (âm nhạc, văn 
hoá); dịch vụ nhiếp ảnh; sản xuất các chương trình truyền hình thực tế; đào tạo nghề.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực 
hiện; quán cà phê; khách sạn; nhà nghỉ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-23308 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) NV BEKAERT SA   (BE) 

Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, 
Belgium  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây và cáp bằng kim loại; sợi kim loại và dây kim loại được cắt sẵn thành đoạn 

dùng cho việc gia cố vật liệu bê tông và các sản phẩm bê tông; dây và cáp bằng thép; sợi 
thép và dây thép được cắt sẫn thành đoạn dùng cho việc gia cố vật liệu bê tông và các sản 
phẩm bê tông.  

 

 
(210) 4-2018-23309 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) NV BEKAERT SA   (BE) 

Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, 
Belgium  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây và cáp bằng kim loại; sợi kim loại và dây kim loại được cắt sẵn thành đoạn 

dùng cho việc gia cố vật liệu bê tông và các sản phẩm bê tông; dây và cáp bằng thép; sợi 
thép và dây thép được cắt sẵn thành đoạn dùng cho việc gia cố vật liệu bê tông và các sản 
phẩm bê tông.  
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(210) 4-2018-23327 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.6; 26.4.2; 7.1.4; 7.3.11 
(591) Xám, trắng. 
(731) Khách sạn Đồng Khởi Grand 

Hotel   (VN) 
8 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: hàng thủ công mỹ nghệ, rau, quả, hải 
sản đã qua chế biến; đại lý xe hơi; điều hành kinh doanh, quản lý khách sạn; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại, quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ nhà đất; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 
phòng; cho thuê nhà; cho thuê kiốt (cửa hàng kinh doanh); dịch vụ tài chính; chuyển tiền 
kiều hối; tư vấn đầu tư; đại lý thu đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ du lịch; 
dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch 
vụ khai thác cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay (tất cả thuộc nhóm này).   

 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế (mục đích văn hóa thể thao); đào 
tạo chuyên ngành du lịch; tổ chức sự kiện (về giải trí); khu vui chơi giải trí; tổ chức biểu 
diễn (mục đích giải trí); đào tạo dạy nghề; dịch vụ tư vấn du học, dịch vụ khu vui chơi giải 
trí (vũ trường, karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trong nhà hàng); dịch vụ trò chơi có 
thưởng dành cho người nước ngoài; dịch vụ vui chơi giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh 
doanh bãi tắm biển phục vụ cho mục đích thể thao giải trí.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi (sauna); dịch vụ mát xa (massage); dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu 
tắm nắng; dịch vụ trị liệu (therapy). 

 

 
(210) 4-2018-23328 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.6; 26.4.1; 7.1.4; 7.3.11 
(591) Xám, trắng. 
(731) Khách sạn Đồng Khởi Grand 

Hotel   (VN) 
8 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: hàng thủ công mỹ nghệ, rau, quả, hải 
sản đã qua chế biến; đại lý xe hơi; điều hành kinh doanh, quản lý khách sạn; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại, quảng cáo. 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ nhà đất; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 
phòng; cho thuê nhà; cho thuê kiốt (cửa hàng kinh doanh); dịch vụ tài chính; chuyển tiền 
kiều hối; tư vấn đầu tư; đại lý thu đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ du lịch; 
dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch 
vụ khai thác cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay (tất cả thuộc nhóm này).   

 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế (mục đích văn hóa thể thao); đào 
tạo chuyên ngành du lịch; tổ chức sự kiện (về giải trí); khu vui chơi giải trí; tổ chức biểu 
diễn (mục đích giải trí); đào tạo dạy nghề; dịch vụ tư vấn du học, dịch vụ khu vui chơi giải 
trí (vũ trường, karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trong nhà hàng); dịch vụ trò chơi có 
thưởng dành cho người nước ngoài; dịch vụ vui chơi giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh 
doanh bãi tắm biển phục vụ cho mục đích thể thao giải trí.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; khách sạn.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi (sauna); dịch vụ mát xa (massage); dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu 
tắm nắng; dịch vụ trị liệu (therapy).  

 

 
(210) 4-2018-23360 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH PRONAILS Việt 
Nam  (VN) 
Số 25 đường B6, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc, tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc 
móng, nước sơn móng (mỹ phẩm); móng giả. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ dũa, cắt móng; dụng cụ cắt, tỉa, cạo tóc.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hóa mỹ phẩm, dụng cụ, sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, 
chăm sóc móng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ 
chăm sóc, tạo kiểu tóc (salon tóc); dịch vụ chăm sóc, sơn sửa móng tay móng chân; dịch 
vụ vẽ móng nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2018-23361 (220) 13.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PRONAILS Việt 
Nam   (VN) 
Số 25 đường B6, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc, tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc 
móng, nước sơn móng (mỹ phẩm); móng giả. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ dũa, cắt móng; dụng cụ cắt, tỉa, cạo tóc.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hóa mỹ phẩm, dụng cụ, sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, 
chăm sóc móng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ 
chăm sóc, tạo kiểu tóc (salon tóc); dịch vụ chăm sóc, sơn sửa móng tay móng chân; dịch 
vụ vẽ móng nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2018-23362 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.7; A5.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, nâu, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, cam, trắng, đen, vàng, xanh 
dương. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp - dịch 
vụ - du lịch sinh thái hươu 
nai Hiếu Liêm  (VN) 
ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Con giống; rau tươi; quả tươi; cây giống; cây cảnh; hoa tươi; trái cây có múi 
tươi; nai giống. 

 

Nhóm 44: Trồng cây có múi; trồng rau, đậu, hoa và cây cành; trồng rừng và chăm sóc 
rừng; nhân giống và chăm sóc cây giống. 

 

 
(210) 4-2018-23363 (220) 13.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, tím hồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại vận 

tải Thành Thành Phát  (VN) 
414, tổ 8, ấp Long Phú, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Miếng lót thấm sữa. 
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Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; túi trữ sữa; dụng cụ hút 
sữa bằng tay. 

 

Nhóm 21: Chén ăn dặm cho bé. 
 

 
(210) 4-2018-23381 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.13.25; 1.15.23; A26.11.12; 

A26.11.9 
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

lắp thương mại Yên Hòa  (VN) 
Số 06/42/113 phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (chi tiết máy ghi âm, ghi 
hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, tai nghe, trò chơi điện tử, máy tính xách tay, 
máy tính bảng, thết bị truyền phát tín hiệu, bút điện tử, thiết bị đọc sách điện tử), thực 
phẩm, nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, vật liệu và thiết bị xây dựng, 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; quảng cáo; dịch vụ tuyển dụng lao động; 
tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch 
vụ. 

 

Nhóm 37: Tư vấn hoạt động xây dựng; dịch vụ thi công xây lắp công trình công nghiệp, 
dân dụng và các công trình kỹ thuật hạ tầng; giám sát và điều hành công việc xây dựng 
công trình; hoàn thiện các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 44: Trồng rừng và chăm sóc rừng; dịch vụ trồng các cây nông nghiệp, cây ăn quả 
và trồng hoa, cây cảnh; trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm. 

 

 
(210) 4-2018-23388 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương đậm, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và phát triển Ngôi 
Nhà Mơ Ước  (VN) 
Số 103 đường Nguyễn Văn Thương, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
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(210) 4-2018-23391 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.15; 8.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO   (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; sữa 
lạc [đồ uống không cồn]; nước uống có gaz. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 
khác]. 

 

 
(210) 4-2018-23392 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DAPICO   (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; sữa 
lạc [đồ uống không cồn]; nước uống có gaz. 
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Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 
khác]. 

 
 

(210) 4-2018-23393 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh nõn chuối, trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc - 
xây dựng Đặng Gia Phát  (VN) 
Số 18/94 phố Cù Chính Lan, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản 
vẽ mặt bằng xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-23407 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Mạnh Đức   (VN) 

Khu phố Dương Lôi, KCN Tiên Sơn, 
phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo tổng hợp dạng thô; hóa chất dùng cho công nghiệp; cồn công nghiệp.  
 

Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu nhờn; xăng; khí đốt hóa lỏng (gas) dùng làm nhiên liệu.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đồ gỗ xây dựng (tất cả dùng cho xây dựng).  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, giường, giá, kệ, đồ gỗ mỹ nghệ;  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ nội thất, ô tô, xe máy, thiết bị điện lạnh, thuốc lá, nhiên liệu, ti vi, 
tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, quạt điện, máy in, âm ly, loa, điện thoại, máy tính, lò vi sóng, 
bếp, nồi cơm, chảo, xoong, máy xay sinh tố. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ môi giới 
bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy; dịch vụ sửa chữa 
máy móc, thiết bị cho ngành công nghiệp; dịch vụ khai thác mỏ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ môi giới du 
lịch.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, vui chơi. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ, cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2018-23411 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tường Khanh  (VN) 
53, Nguyễn Hữu Cảnh, khóm 5, phường 
Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh 
An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa. 
 

Nhóm 32: Đá bào xi rô. 
 

 
(210) 4-2018-23456 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, vàng đồng, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Công ty CP kỹ thuật và công 
nghệ Việt Nam  (VN) 
BT N03B, KĐT Mễ Trì Thượng, ngõ 8, 
đường Đại lộ Thăng Long, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội    

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng luợng điện; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm, vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; 
keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn 
phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy 
móc dùng cho mục đích này); chữ in; bản in đúc (clisê).  

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ...), gương, khung ảnh 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính, tiền tệ; bất động sản.  
 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt: thi công xây dựng cải tạo sửa chữa các công trình 
dân dụng, cầu đường, nhà xưởng, tư vấn giám sát các công trình dân dụng, cầu đường, 
nhà xưởng, lắp đặt, tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị. 
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Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính 

 

 
(210) 4-2018-23457 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, xanh dương. (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đầu tư Nguyên 
Lộc  (VN) 
101 đường 7 KDC Cityland, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 01: Dầu thủy lực. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn động cơ xăng, dầu nhờn động cơ diesel, dầu bánh răng công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-23486 (220) 16.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.11; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại MESA  (VN) 
20 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống; ngũ cốc dạng nguyên liệu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-23523 (220) 17.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; nước hoa, dầu thơm; chế phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh 
thân thể, nước sơn móng. 

 

Nhóm 16: Truyện tranh; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí [định kỳ]; lịch; cuốn 
sách nhỏ.  

 

Nhóm 25: áo váy; áo sơ mi; quần áo; mũ; quần dài; váy; áo khoác ngoài (trang phục).  
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Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo) xử lý vải; may 
quần áo; cắt vải; thêu thùa; nhuộm vải; dịch vụ may.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trừ phim quảng cáo, 
hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản 
văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo].  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính; cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2018-23536 (220) 17.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại dịch vụ Đỉnh Vạn 
Thành  (VN) 
Số 40 đường số 20, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng 
dầu và thực phẩm, không phải là bộ phận của máy móc); phụ tùng đường ống bằng kim 
loại như: co (khớp nối cong); tê (khớp nối chữ T); khớp nối, khuỷu nối; mặt bích (vòng 
đệm).  

 

 
(210) 4-2018-23545 (220) 17.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.25; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị âm 
thanh TENGLONG  (VN) 
Nhà NV 1.3 khu đô thị chức năng Tây 
Mỗ, đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; đĩa ghi; dvd và các 
phương tiện ghi kỹ thuật số khác. 

 

 
(210) 4-2018-23588 (220) 17.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 18.5.1 
(591) Xanh dương đậm, cam, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Phú Thịnh 
Tiến  (VN) 
67/9 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2018-23613 (220) 17.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.12; A17.2.2; 26.5.1; 

24.15.21 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng 
trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại 
quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ quảng cáo 
về đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, 
nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ giới thiệu đồ trang sức, vàng thô 
hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ 
nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, đá quý; thông tin về thương mại cụ thể là dịch vụ cung cấp thông tin về 
đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, 
nhan, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê két an 
toàn để cất giữ đồ quý giá; ký gửi những đồ vật quý giá; định giá đồ cổ; định giá các tác 
phẩm nghệ thuật.  
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Nhóm 40: Gia công các sản phẩm vàng, bạc, đá quý; chế tác các sản phẩm vàng, bạc, đá 
quý.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ giám định vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang.  

 

 
(210) 4-2018-23627 (220) 17.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Thiện  (VN) 
Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, chế phẩm nhuộm tóc, chế phẩm uốn tóc giữ sóng được 

lâu. 
 

 
(210) 4-2018-23628 (220) 17.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 26.3.3; 26.3.4; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí và sản 
xuất ống gió Hồng Quân  (VN) 
CNN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; tủ đựng 
dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng), hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng). 

 
Nhóm 09: Tủ phân phối (điện).  

 

 
(210) 4-2018-23630 (220) 17.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 5.7.11; 25.1.6; A5.7.23 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, cam, trắng, xanh 

đậm, xanh nhạt, màu kem. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Hòa 

Bình  (VN) 
Thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi. 
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(210) 4-2018-23680 (220) 18.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH MTV giải trí LT  

(VN) 
Số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 

dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, 
khách sạn; mua bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, xì gà và các vật dụng phục vụ hút 
xì gà như hộp đựng xì gà, dao cắt; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; câu lạc bộ thể thao, giải 
trí; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất các chương trình biểu diễn, phát thanh và 
truyền hình; quay số may mắn. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà hàng ăn uống); cơ sở lưu trú tạm thời; khách 
sạn; nhà dưỡng lão. 

 

 
(210) 4-2018-23681 (220) 18.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV giải trí LT  

(VN) 
Số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, 
khách sạn; mua bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, xì gà và các vật dụng phục vụ hút 
xì gà như hộp đựng xì gà, dao cắt; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; câu lạc bộ thể thao, giải 
trí; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất các chương trình biểu diễn, phát thanh và 
truyền hình; quay số may mắn (lucky draw). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà hàng ăn uống); cơ sở lưu trú tạm thời; khách 
sạn; nhà dưỡng lão. 
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(210) 4-2018-23700 (220) 18.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.4.3; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, cam, vàng, xám, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ in ấn Hải 
Minh Phát  (VN) 
11B, Mậu Thân, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ liên quan đến in bao gồm: in thuê tài liệu, in biển quảng 
cáo; dịch vụ in mẫu vẽ. 

 

 
(210) 4-2018-23741 (220) 18.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Đen, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hà Diệp Thoa  (VN) 
110, Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm và ấn phẩm, cụ thể là báo và tạp chí đặc biệt chứa đựng thông 
tin về trà, cà phê và người uống trà, cà phê; tập ảnh (cataloge, bưu thiếp); văn phòng phẩm 
(bút viết, sổ ghi chép); áp phích.  

 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; sô cô la; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống chế trên cơ 
sở cà phê, ca cao, sô-cô-la.  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (giải khát); nước ép rau quả; nước uống làm từ trái cây (giải 
khát); đồ uống không cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước khoáng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ xuất nhập khẩu cà phê, ca cao, sô-cô-la, bánh ngọt, 
đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, nước ép trái cây (giải khát), nước ép rau 
quả, nước uống làm từ trái cây (giải khát), đồ uống không cồn.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-23846 (220) 18.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.3.2; 25.5.3 
(731) FITNESS FACTORY PTE. LTD.  (SG) 

82 Boat Quay, #02-01, 049870 Singapore

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Actip 
(Actip Ip Limited) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo huấn luyện; câu lạc bộ rèn luyện thể hình và sức khỏe; hướng 
dẫn rèn luyện thể chất và sức khỏe; tổ chức lớp học rèn luyện thể chất và sức khỏe; giáo 
dục về sức khỏe; cung cấp thông tin liên quan đến thể thao, không nhằm mục đích quảng 
cáo và thương mại. 

 

 
(210) 4-2018-23848 (220) 18.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) FITNESS FACTORY PTE. LTD.  (SG) 

82 Boat Quay, #02-01, 049870 Singapore

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Actip 
(Actip Ip Limited) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo huấn luyện; dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện thể hình và sức khỏe; 
hướng dẫn rèn luyện thể chất và sức khỏe; tổ chức lớp học rèn luyện thể chất và sức khỏe; 
giáo dục về sức khỏe; cung cấp thông tin liên quan đến thể thao, không nhằm mục đích 
quảng cáo và thương mại. 

 

 
(210) 4-2018-23864 (220) 18.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) EASTERN DECORATOR SDN BHD  

(MY) 
Lot 55992, Batu 5, Off Jalan Tunku 
Abdul Rahman, 31200 Ipoh, Perak, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Minervas (Minervas)

 

(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường không bao gồm khăn phủ và trải giường; gối dài; nệm dùng khi 
đi cắm trại; nệm để tựa hoặc ngồi; đệm; gối. 

 

Nhóm 24: Đồ khăn tắm, trừ quần áo; khăn phủ giường; đồ trải và phủ giường; chăn 
giường; diềm trải giường; vải; vỏ nệm ngồi hay quỳ; chăn lông vịt [khăn phủ bên dưới 
giường]; vải dệt (fabric); khăn mặt bằng vải; tấm phủ đồ đạc trong nhà; vỏ đệm; khăn phủ 
gốỉ; vỏ gối; tấm phủ giường [bằng vải dệt]; khăn tắm bằng vải; vải dùng để bọc đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2018-23869 (220) 18.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; 5.13.4; 26.3.4; 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh nước 

biển, vàng, vàng lá mạ, trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Aqua   (VN) 

105 Tô Hiệu, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 
yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

 
(210) 4-2018-23989 (220) 19.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH SERVIER (Việt 

Nam)  (VN) 
Lầu 11, số 81-83-83B-85 đường Hàm 
Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là sách, sổ tay hướng dẫn, giáo trình, bản tin và cuốn sách nhỏ 
trong lĩnh vực sức khỏe. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục y tế, cụ thể là cung cấp lớp học, hội nghị chuyên đề, hội thảo 
và chương trình cho cộng đồng trong lĩnh vực sức khỏe; cung cấp chương trình giáo dục 
giúp bệnh nhân bị bệnh tiểu đường và cao huyết áp hiểu rõ hơn, thay đổi thói quen trong 
cuộc sống và kiểm soát bệnh tốt hơn; phổ biến tài liệu giáo dục cho công chúng trong lĩnh 
vực sức khỏe. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, cụ thể là bệnh viện, dịch vụ phòng khám, 
dịch vụ phục hồi sức khỏe; dịch vụ kiểm tra y tế; dịch vụ chuẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn 
sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng; cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe và y tế; 
cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe thông qua điện thoại, trang điện tử (website). 

 

 
(210) 4-2018-24020 (220) 19.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đen, ghi. 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước thơm cô-lô-nhơ; nước hoa có 

nồng độ nhẹ (eau de toilette); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm làm 
rụng lông (không chứa dược chất); kem mỡ dùng để bôi trơn da dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; nước xức tóc 
(mỹ phẩm); chế phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; keo xịt tóc; bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); 
nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để đánh bóng răng (không chứa 
dược chất); kem đánh răng; xà phòng dạng kem dùng cho cơ thể; kem dùng để rửa tay; 
chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; nước thơm dùng sau khi tắm; chế phẩm 
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mỹ phẩm dùng để tắm; dầu tắm dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel tắm vòi hoa sen; dầu 
tắm vòi hoa sen; dầu dạng hạt để tắm (chất dùng trong nhà tắm dạng hạt); thảo mộc dùng 
để tắm (không dùng cho mục đích y tế); nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm cạo 
râu; nước thơm dưỡng ẩm; dầu thơm (nước hoa); chế phẩm khử mùi cơ thể dùng cho 
người hoặc động vật; chất chống chảy nhiều mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); dầu 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem bôi tay (mỹ phẩm); dầu 
thơm để làm đẹp (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức cơ thể; 
dầu thơm (mỹ phẩm); gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da; nước xịt chăm sóc da (mỹ phẩm); nước hoa hồng (mỹ phẩm); kem làm sạch 
(mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm collagen; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế 
phẩm chống nắng; chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời (mỹ phẩm); nước thơm để 
chống nắng; chế phẩm chống nắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng sau khi 
đi nắng; chế phẩm trang điểm; chế phẩm dùng để tẩy trang; son môi; son bóng; bộ chỉnh 
màu môi (mỹ phẩm); bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm (đồ vệ sinh cá nhân); khăn 
lau để làm sạch da được làm ẩm và được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chăm sóc tóc 
(mỹ phẩm); dầu thơm dùng cho tóc (mỹ phẩm); dầu xả dạng lỏng; sáp chải tóc (mỹ 
phẩm); chế phẩm làm mềm tóc (mỹ phẩm); chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; sáp 
thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dầu nóng (mỹ phẩm); kem làm sẫm 
màu tóc (mỹ phẩm); bột gội đầu (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch răng giả; nước xịt làm 
thơm mát hơi thở; gel tẩy trắng răng; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; chế phẩm vệ 
sinh thân thể. 

 

 
(210) 4-2018-24022 (220) 19.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước thơm cô-lô-nhơ; nước hoa có 

nồng độ nhẹ (eau de toilette); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm làm 
rụng lông (không chứa dược chất); kem mỡ dùng để bôi trơn da dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; nước xức tóc 
(mỹ phẩm); chế phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; keo xịt tóc; bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); 
nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để đánh bóng răng (không chứa 
dược chất);  kem đánh răng; xà phòng dạng kem dùng cho cơ thể; kem dùng để rửa tay; 
chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; nước thơm dùng sau khi tắm; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng để tắm; dầu tắm dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel tắm vòi hoa sen; dầu 
tắm vòi hoa sen; dầu dạng hạt để tắm (chất dùng trong nhà tắm dạng hạt);  thảo mộc dùng 
để tắm (không dùng cho mục đích y tế); nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm cạo 
râu; nước thơm dưỡng ẩm; dầu thơm (nước hoa); chế phẩm khử mùi cơ thể dùng cho 
người hoặc động vật; chất chống chảy nhiều mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); dầu 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem bôi tay (mỹ phẩm); dầu 
thơm để làm đẹp (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức cơ thể; 
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dầu thơm (mỹ phẩm); gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da; nước xịt chăm sóc da (mỹ phẩm); nước hoa hồng (mỹ phẩm); kem làm sạch 
(mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm collagen; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế 
phẩm chống nắng; chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời (mỹ phẩm); nước thơm để 
chống nắng; chế phẩm chống nắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng sau khi 
đi nắng; chế phẩm trang điểm; chế phẩm dùng để tẩy trang; son môi; son bóng; bộ chỉnh 
màu môi (mỹ phẩm); bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm (đồ vệ sinh cá nhân); khăn 
lau để làm sạch da được làm ẩm và được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chăm sóc tóc 
(mỹ phẩm); dầu thơm dùng cho tóc (mỹ phẩm); dầu xả dạng lỏng; sáp chải tóc (mỹ 
phẩm); chế phẩm làm mềm tóc (mỹ phẩm); chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; sáp 
thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dầu nóng (mỹ phẩm); kem làm sẫm 
màu tóc (mỹ phẩm); bột gội đầu (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch răng giả; nước xịt làm 
thơm mát hơi thở; gel tẩy trắng răng; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; chế phẩm vệ 
sinh thân thể. 

 

(210) 4-2018-24023 (220) 19.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đen, ghi. 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước thơm cô-lô-nhơ; nước hoa có 

nồng độ nhẹ (eau de toilette); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm làm 
rụng lông (không chứa dược chất); kem mỡ dùng để bôi trơn da dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; nước xức tóc 
(mỹ phẩm); chế phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; keo xịt tóc; bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); 
nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để đánh bóng răng (không chứa 
dược chất);  kem đánh răng; xà phòng dạng kem dùng cho cơ thể; kem dùng để rửa tay; 
chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; nước thơm dùng sau khi tắm; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng để tắm; dầu tắm dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel tắm vòi hoa sen; dầu 
tắm vòi hoa sen; dầu dạng hạt để tắm (chất dùng trong nhà tắm dạng hạt);  thảo mộc dùng 
để tắm (không dùng cho mục đích y tế); nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm cạo 
râu; nước thơm dưỡng ẩm; dầu thơm (nước hoa); chế phẩm khử mùi cơ thể dùng cho 
người hoặc động vật; chất chống chảy nhiều mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); dầu 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem bôi tay (mỹ phẩm); dầu 
thơm để làm đẹp (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức cơ thể; 
dầu thơm (mỹ phẩm); gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da; nước xịt chăm sóc da (mỹ phẩm); nước hoa hồng (mỹ phẩm); kem làm sạch 
(mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm collagen; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế 
phẩm chống nắng; chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời (mỹ phẩm); nước thơm để 
chống nắng; chế phẩm chống nắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng sau khi 
đi nắng; chế phẩm trang điểm; chế phẩm dùng để tẩy trang; son môi; son bóng; bộ chỉnh 
màu môi (mỹ phẩm); bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm (đồ vệ sinh cá nhân); khăn 
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lau để làm sạch da được làm ẩm và được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chăm sóc tóc 
(mỹ phẩm); dầu thơm dùng cho tóc (mỹ phẩm); dầu xả dạng lỏng; sáp chải tóc (mỹ 
phẩm); chế phẩm làm mềm tóc (mỹ phẩm); chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; sáp 
thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dầu nóng (mỹ phẩm); kem làm sẫm 
màu tóc (mỹ phẩm); bột gội đầu (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch răng giả; nước xịt làm 
thơm mát hơi thở; gel tẩy trắng răng; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; chế phẩm vệ 
sinh thân thể. 

 

 
(210) 4-2018-24024 (220) 19.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) THE CARTOON NETWORK, INC.  

(US) 
1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh; và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay; đầu 

máy chạy đĩa compắc; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; thiết bị điện tử gắn thêm 

vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi; tai nghe vòng qua đầu; 

tai nghe; máy vi tính cá nhân; và máy vi tính dạng bảng (máy tính bảng); miếng đệm lót 

chuột máy vi tính; con chuột máy tính; bàn phím máy tính; ổ đĩa usb (usb); máy hát 

karaoke; máy bộ đàm; điện thoại; máy tính; thước đo; máy vi tính; máy ảnh (chụp ảnh); 

phim đã lộ sáng(chụp ảnh); nam châm trang trí; khung ảnh kỹ thuật số; mũ bảo hiểm 

dùng trong thể thao; ống thở cho người lặn dưới nước; mặt nạ đeo khi bơi; kính bơi; kính 

mắt; kính râm; gọng kính; và hộp đi kèm các loại kính trên; các tập tin (file) âm thanh, 

viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính; hộp đựng băng trò 

chơi viđêô; phần mềm trò chơi viđêô; phần mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di động; 

thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi viđêô; túi đựng thiết bị điện tử dùng cho cá nhân, cụ thể là, 

điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách tay, máy tính bảng, 

máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao đựng bảo vệ 

cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô); vỏ bọc cho điện thoại di động (sử 

dụng vùng phủ sóng chia ô); và hộp đựng cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng 

chia ô); máy vi tính xách tay; máy tính bảng; máy ảnh kỹ thuật số; máy chơi nhạc kỹ 

thuật số; và máy đọc sách điện tử; tấm bọc mặt điện thoại di động; dây đeo điện thoại di 

động; và đồ trang trí điện thoại di động. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 

hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung 

cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp nội dung nghe nhìn, thông 

tin giải trí và các trò chơi trực tuyến trên trang web; cung cấp âm nhạc trực tuyến không 

tải xuống được; cung cấp viđêô trực tuyến không tải xuống được; trình diễn các chương 

trình giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên giải trí; sản xuất phim, nội dung giải trí truyền 

hình và kỹ thuật số. 
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(210) 4-2018-24026 (220) 19.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) THE CARTOON NETWORK, INC.  

(US) 
1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh; và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay; đầu 

máy chạy đĩa compắc; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; thiết bị điện tử gắn thêm 
vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic docking 
stations); tai nghe vòng qua đầu; tai nghe; máy vi tính cá nhân; và máy vi tính dạng bảng 
(máy tính bảng); miếng đệm lót chuột máy vi tính; con chuột máy tính; bàn phím máy 
tính; ổ đĩa usb (usb); máy hát karaoke; máy bộ đàm; điện thoại; máy tính; thước đo; máy 
vi tính; máy ảnh (chụp ảnh); phim đã lộ sáng (chụp ảnh); nam châm trang trí; khung ảnh 
kỹ thuật số; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; ống thở cho người lặn dưới nước; mặt nạ 
đeo khi bơi; kính bơi; kính mắt; kính râm; gọng kính; và hộp đi kèm các loại kính trên; 
các tập tin (file) âm thanh, viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy 
tính; hộp đựng băng trò chơi viđêô; phần mềm trò chơi viđêô; phần mềm có thể tải xuống 
cho các thiết bị di động; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi viđêô; túi đựng thiết bị điện tử 
dùng cho cá nhân, cụ thể là, điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi 
tính xách tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc 
sách điện tử; bao đựng bảo vệ cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô); vỏ 
bọc cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô); và hộp đựng cho điện thoại di 
động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô); máy vi tính xách tay; máy tính bảng; máy ảnh kỹ 
thuật số; máy chơi nhạc kỹ thuật số; và máy đọc sách điện tử; tấm bọc mặt điện thoại di 
động; dây đeo điện thoại di động; và đồ trang trí điện thoại di động. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 
hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung 
cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp nội dung nghe nhìn, thông 
tin giải trí và các trò chơi trực tuyến trên trang web; cung cấp âm nhạc trực tuyến không 
tải xuống được; cung cấp viđêô trực tuyến không tải xuống được; trình diễn các chương 
trình giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên giải trí; sản xuất phim, nội dung giải trí truyền 
hình và kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2018-24042 (220) 19.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Việt Thắng  
(VN) 
837 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  
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Nhóm 35: Đại lý mua và bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các sản phẩm: xe 
đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  

 

 
(210) 4-2018-24043 (220) 19.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Việt Thắng  
(VN) 
837 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.   
 

Nhóm 35: Đại lý mua và bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các sản phẩm: xe 
đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  

 

 
(210) 4-2018-24044 (220) 19.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Việt Thắng  
(VN) 
837 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua và bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các sản phẩm: xe 
đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  

 

 
(210) 4-2018-24063 (220) 20.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; 23.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ Moss  (VN) 
NO 06-LK 47 khu đất dịch vụ Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị ngoại 
vi của máy tính; chương trình vận hành máy vi tính. 

 

Nhóm 42: Xuất bản phần mềm; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
tư vấn phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web; cho thuê phần 
mềm máy tính.  
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(210) 4-2018-24082 (220) 20.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A6.19.9; 26.1.1; A5.1.16; A5.3.13; 

26.13.1 
(591) Xanh cốm xanh lá cây, trắng, kem, vàng, 

cam. 
(731) Lê Thị Thùy Trang  (VN) 

220/40 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; rau, củ, quả đã qua sơ chế, chế biến; trái cây đông lạnh. 
 

Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc chưa xử lý; rau, củ, quả tươi; hạt (ngũ cốc); khoai tây tươi; 
hạt giống để trồng. 

 
Nhóm 35: Mua bán hạt giống ngũ cốc chưa xử lý, rau, củ, quả tươi, hạt (ngũ cốc), khoai 
tây tươi, hạt giống để trồng, trái cây đã chế biến, rau, củ, quả đã sơ chế, chế biến, trái cây 
đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2018-24087 (220) 20.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Masamoto Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 10B, ngõ 294/11/6 Đội Cấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa. 

 

 
(210) 4-2018-24140 (220) 20.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.17.11; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
xây dựng Phú Xuân  (VN) 
106 ngõ Hoàng 6A, đường Phạm Văn 
Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn, xây dựng các công trình: cầu, cảng, bến bãi, đường thủy đê kè; nạo vét 
lòng hồ, sông, biển, cầu cảng. 
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(210) 4-2018-24143 (220) 20.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.3; A26.11.8 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại sơn Zebra Việt 
Nam   (VN) 
167/4 đường 26 tháng 3, khu phố 6, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại; vecni (tất cả thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; nghiên cứu và đánh giá kinh doanh; dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính và dịch vụ cửa hàng mua bán các sản phẩm: 
sơn các loại, vecni, bột trét tường.  

 

 
(210) 4-2018-24145 (220) 20.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.21; 1.17.25; 1.17.12; 5.3.20 
(591) Xanh lá, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hồ Tiêu Việt 
Phú Quốc   (VN) 
Tổ 5, ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu; tiêu (gia vị).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hạt tiêu, tiêu (gia vị).  
 

 
(210) 4-2018-24160 (220) 20.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.7.23 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, đen, hình 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; nước hoa, dầu thơm; chế phẩm trang điểm; nước sơn móng, 
chế phẩm chống nắng.  

 

 
(210) 4-2018-24161 (220) 20.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.7.23 
(591) Xanh cốm, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; nước hoa, dầu thơm; chế phẩm trang điểm; nước sơn móng, 
chế phẩm chống nắng.  

 

 
(210) 4-2018-24240 (220) 20.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.1; 1.15.15; 8.7.5; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, vàng đậm, cam, 

nâu, đen, trắng, xanh lá cây nhạt, vàng 
nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 
Tường An   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-24300 (220) 23.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 20.1.1; 26.11.3; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Trung Thành   (VN) 
Số 7 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), cacao, chất thay thế cà phê.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi rô và các loại chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2018-24301 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Trung Thành  (VN) 
Số 7 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi rô và các loại chế phẩm khác để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-24307 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A16.1.11; 24.17.18; 26.1.2; 25.5.1 

(591) Tím, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FINANCIAL 
TECHNOLOGY VHDT  (VN) 
231 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng.  
 

 
(210) 4-2018-24342 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; 21.1.17; 15.1.13; 26.1.1 (540) 

 

(731) Đặng Mạnh Hà   (VN) 
Số 125H Trương Định, phường Trương 

Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu bình đun nước siêu tốc, bình thủy điện, máy xay sinh 

tố, máy xay thực phẩm, máy xay thịt, bàn là cây hơi nước, bàn là điện, máy hút bụi, máy 

vắt cam, máy đánh trứng, máy ép trái cây, máy sấy khô, máy xử lý thực phẩm, lò nướng, 

máy làm bánh, máy làm sữa chua, máy làm sữa đậu nành, máy làm kem, máy pha trà, 

máy pha cà phê, nồi cơm điện, nồi hơi, bếp từ, dụng cụ nhà bếp, máy kẹp sandwich, máy 

làm bánh mỳ, lò nướng, chảo nướng dùng điện, máy sấy tóc, máy duỗi tóc, máy tạo kiểu 

tóc, lược massage, máy massage chân, máy xông hơi mặt, quạt điện, máy lọc không khí, 

máy sưởi, quạt sưởi, máy hút ẩm, máy tạo ẩm, máy giặt, máy sấy quần áo, máy rửa bát 

đĩa, máy sấy bát đĩa dùng điện, cân nhà bếp, cân hành lý, máy đun nước nóng, tủ lạnh, 

máy điều hòa không khí, bình lọc nước, bình nóng lạnh chạy điện, bếp ga, bóng đèn, máy 

hút khói, máy khử mùi không khí, nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, 

ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), đài radio cassette cd, máy vi tính, điện thoại. 
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(210) 4-2018-24343 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 21.1.17; 15.1.13; A5.5.20; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đặng Mạnh Hà  (VN) 
Số 125H Trương Định, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu bình đun nước siêu tốc, bình thủy điện, máy xay sinh 

tố, máy xay thực phẩm, máy xay thịt, bàn là cây hơi nước, bàn là điện, máy hút bụi, máy 
vắt cam, máy đánh trứng, máy ép trái cây, máy sấy khô, máy xử lý thực phẩm, lò nướng, 
máy làm bánh, máy làm sữa chua, máy làm sữa đậu nành, máy làm kem, máy pha trà, 
máy pha cà phê, nồi cơm điện, nồi hơi, bếp từ, dụng cụ nhà bếp, máy kẹp sandwich, máy 
làm bánh mỳ, lò nướng, chảo nướng dùng điện, máy sấy tóc, máy duỗi tóc, máy tạo kiểu 
tóc, lược massage, máy massage chân, máy xông hơi mặt, quạt điện, máy lọc không khí, 
máy sưởi, quạt sưởi, máy hút ẩm, máy tạo ẩm, máy giặt, máy sấy quần áo, máy rửa bát 
đĩa, máy sấy bát đĩa dùng điện, cân nhà bếp, cân hành lý, máy đun nước nóng, tủ lạnh, 
máy điều hòa không khí, bình lọc nước, bình nóng lạnh chạy điện, bếp ga, bóng đèn, máy 
hút khói, máy khử mùi không khí, nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, 
ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), đài radio cassette cd, máy vi tính, điện thoại.  

 

 
(210) 4-2018-24345 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt thô và hạt tươi bao gồm: hạt điều, hạt dẻ, hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt hạnh 

nhân, hạt thông, hạt bí, hạt đậu tương. 
 

 
(210) 4-2018-24382 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) INTERHEALTH NUTRACEUTICALS, 

INC.  (US) 
5451 Industrial Way, Benicia, California 
94510, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia dinh dưỡng dạng bột rời, dạng chiết phẩm men, dạng viên, 
dạng bao con nhộng, dạng đặc quánh (dạng gel), dạng bột, và dạng chất lỏng được sử 
dụng trong quy trình chế biến thực phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng. 
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(210) 4-2018-24386 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) YANKEE CANDLE COMPANY, INC.  

(US) 
16 Yankee Candle Way, South Deerfield, 
Massachusetts 01373, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm phòng; dầu thơm nhà và chế phẩm làm thơm không khí; 
chất thơm, dầu thơm phòng, tinh dầu thơm để sử dụng cho thiết bị khuếch tán hương thơm 
chạy bằng điện. 

 

 
(210) 4-2018-24416 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 20.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen trắng. 
(731) Công ty cổ phần đào tạo và 

du học AJISAI  (VN) 
Số 99, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập 
huấn]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các khóa đào tạo; tổ 
chức các sự kiện liên quan đến giáo dục, cụ thể như: sự kiện về khuyến học, cuộc thi về 
giáo dục.  

 

 
(210) 4-2018-24424 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.17; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng cam, vàng, da cam, tím, xanh 

lá cây, xanh lá cây nhạt, đen, trắng. 
(731) Hợp tác xã Khóm Thủ Thừa  

(VN) 
ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả dứa tươi (trái khóm, trái thơm tươi). 
 

Nhóm 35: Mua bán quả dứa (khóm, thơm), phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2018-24426 (220) 23.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 20.7.1; A20.7.2 
(591) Vàng, đen, xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty TNHH AGGMAGI M&E  

(VN) 
146 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu máy ép sản xuất gạch 
ốp lát và phụ tùng của máy ép sản xuất gạch ốp lát.  

 

Nhóm 37: Cho thuê và sửa chữa máy ép sản xuất gạch ốp lát và phụ tùng của máy ép sản 
xuất gạch ốp lát.  

 

 
(210) 4-2018-24452 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ mát; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời bao gồm biệt 
thự và bungalow (nhà boongalo- nhà nghỉ một tầng), khách sạn; dịch vụ lưu trú tạm thời; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ đặt chỗ nghỉ tạm thời cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi 
giới du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-24463 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, xám nhạt, xám đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 
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(210) 4-2018-24464 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, xám đậm, xám nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24465 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xám nhạt, xám đậm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24466 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xám nhạt, xám đậm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 
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(210) 4-2018-24520 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 19.1.1; A19.1.6; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh 

ngọc, xanh nước biển, xanh dương, vàng, 
nâu. 

(731) Quán Sóc Nâu  (VN) 
3B Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2018-24542 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Nâu, trắng, vàng, nâu nhạt, xanh dương 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chuyển phát 
nhanh VIETSTAR  (VN) 
Số 28, đường Phan Thúc Duyện, phường 
4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Chuyển nhượng bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa hoặc thư tín; bao gói hàng hoá; đóng gói 
hàng hoá; xếp hàng vào kho; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ lưu kho hàng hóa; thông tin về kho 
chứa; cho thuê kho chứa hàng; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển bằng đường hàng 
không; vận chuyển bằng tàu, thuyền; vận chuyển bằng đường bộ; thông tin vận chuyển; 
đặt chỗ vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2018-24585 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Ghi xám, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quà Tặng Cảm 
Xúc  (VN) 
Số nhà 21 ngách 2 ngõ 294 đường Kim 
Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại. 
 

Nhóm 11: Đèn để bàn; ấm điện; máy lọc nước; quạt điện; máy sấy tóc. 
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(210) 4-2018-24604 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ dược phẩm Hương Mỹ  
(VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; chế phẩm vệ 

sinh dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng 
cho mục đích dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-24607 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No. 1 Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; đồ uống dùng cho mục đích 

y tế; chất xơ dùng cho ăn kiêng; thuốc giảm cân; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho trị liệu 
hoặc y tế; thuốc dùng cho người; chế phẩm vitamin; chất phóng xạ dùng cho y tế; khí gaz 
dùng cho mục đích y tế; chất dẫn hoá học dùng làm điện cực để ghi điện tim; tinh dịch 
dùng để thụ tinh nhân tạo; chất tẩy uế; dung dịch dùng cho kính áp tròng; môi trường nuôi 
cấy vi khuẩn; kẹo có chứa thuốc; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh 
dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; đồ uống dinh dưỡng dùng cho y tế; chế phẩm 
dinh dưỡng dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sữa bột 
lacteal cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho 
trẻ sơ sinh; chế phẩm làm trong sạch không khí; thức ăn có chứa thuốc; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; thuốc trừ sâu; quần tã trẻ em; miếng đệm chăm sóc ngực; chất mài 
mòn răng; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh. 
 
Nhóm 29: Thịt; chiết xuất rong biển có thể ăn được; cá (không sống); trái cây đóng hộp; 
trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây và rau củ; hạt cau đã chế 
biến; rau củ đã bảo quản; trứng; bơ; kem (sản phẩm sữa); sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; 
kem đánh dậy bọt; sữa bột; đồ uống từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa đậu nành; sữa khuấy; trà 
sữa (trên cơ sở sữa); sữa hạnh nhân; sữa đậu; váng sữa (kem chua); sữa lạc; bột sữa đậu 
nành; chiết xuất sữa đậu nành; sữa dừa; sữa gạo; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; đồ uống trên 
cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; pho mát; dầu có thể ăn được; thạch cho 
thực phẩm; quả hạch đã chế biến; nấm sấy khô có thể ăn được; sản phẩm đậu phụ; vỏ xúc 
xích, tự nhiên hoặc nhân tạo; nước mắm. 
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Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống sô cô la với sữa; cà phê; ca cao (làm thành 
bánh, làm thành bột, làm thành dạng hạt nhỏ hoặc dùng làm đồ uống); đồ uống sô cô la; 
trà; đồ uống trên cơ sở trà; đường; kẹo; sữa dạng lát (kẹo); mật ong; nước mật đường; 
bánh ngọt; bánh mỳ; bánh kẹo; mảnh yến mạch dẹt mỏng; cơm ăn liền; chế phẩm ngũ 
cốc; bột đậu nành; gạo; bột cọ sagu; bột mì; mì ăn liền; mì gạo (dẹt); đồ ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; đồ ăn nhanh trên cơ sở gạo; tinh bột có thể ăn được; kem lạnh; đá lạnh có thể 
ăn được; kem lạnh dạng que; muối nấu ăn; giấm; tương; gia vị; mù tạc; nấm men; hương 
liệu cho thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; chế phẩm để 
làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; gluten 
được chế biến làm thực phẩm. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; đồ uống không cồn 
có vị bia; đồ uống dùng cho thể thao; nước tăng lực; đồ uống có gaz không cồn; đồ uống 
nước ép trái cây không cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua; nước (đồ uống); nước khoáng có muối lithi (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước 
uống có gaz; nước uống dùng trong bữa ăn; nước chanh; nước sô đa; đồ uống không cồn; 
nước uống có khí gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế); cơ-vát [đồ uống không chứa cồn]; sinh tố; đồ uống trên cơ sở đậu nành, 
không phải chất thay thế sữa; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống không 
cồn có vị cà phê; đồ uống không cồn có vị trà; nước ngọt; nước cola; đồ uống axit lactic 
(sản phẩm từ trái cây, không phải sữa); trà sữa (không trên cơ sở sữa); nước cất (đồ uống); 
nước cất dùng để làm đồ uống; nước tinh khiết (đồ uống); đồ uống rau củ; đồ uống trên cơ 
sở cây họ đậu; đồ uống lên men làm từ hạt đậu (đồ uống không cồn); chế phẩm để làm đồ 
uống. 

 

 
(210) 4-2018-24608 (220) 24.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No. 1 Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; đồ uống dùng cho mục đích 

y tế; chất xơ dùng cho ăn kiêng; thuốc giảm cân; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho trị liệu 
hoặc y tế; thuốc dùng cho người; chế phẩm vitamin; chất phóng xạ dùng cho y tế; khí gaz 
dùng cho mục đích y tế; chất dẫn hoá học dùng làm điện cực để ghi điện tim; tinh dịch 
dùng để thụ tinh nhân tạo; chất tẩy uế; dung dịch dùng cho kính áp tròng; môi trường nuôi 
cấy vi khuẩn; kẹo có chứa thuốc; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh 
dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; đồ uống dinh dưỡng dùng cho y tế; chế phẩm 
dinh dưỡng dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sữa bột 
lacteal cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho 
trẻ sơ sinh; chế phẩm làm trong sạch không khí; thức ăn có chứa thuốc; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; thuốc trừ sâu; quần tã trẻ em; miếng đệm chăm sóc ngực; chất mài 
mòn răng; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh. 
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Nhóm 29: Thịt; chiết xuất rong biển có thể ăn được; cá (không sống); trái cây đóng hộp; 
trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây và rau củ; hạt cau đã chế 
biến; rau củ đã bảo quản; trứng; bơ; kem (sản phẩm sữa); sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; 
kem đánh dậy bọt; sữa bột; đồ uống từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa đậu nành; sữa khuấy; trà 
sữa (trên cơ sở sữa); sữa hạnh nhân; sữa đậu; váng sữa (kem chua); sữa lạc; bột sữa đậu 
nành; chiết xuất sữa đậu nành; sữa dừa; sữa gạo; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; đồ uống trên 
cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; pho mát; dầu có thể ăn được; thạch cho 
thực phẩm; quả hạch đã chế biến; nấm sấy khô có thể ăn được; sản phẩm đậu phụ; vỏ xúc 
xích, tự nhiên hoặc nhân tạo; nước mắm. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống sô cô la với sữa; cà phê; ca cao (làm thành 
bánh, làm thành bột, làm thành dạng hạt nhỏ hoặc dùng làm đồ uống); đồ uống sô cô la; 
trà; đồ uống trên cơ sở trà; đường; kẹo; sữa dạng lát (kẹo); mật ong; nước mật đường; 
bánh ngọt; bánh mỳ; bánh kẹo; mảnh yến mạch dẹt mỏng; cơm ăn liền; chế phẩm ngũ 
cốc; bột đậu nành; gạo; bột cọ sagu; bột mì; mì ăn liền; mì gạo (dẹt); đồ ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; đồ ăn nhanh trên cơ sở gạo; tinh bột có thể ăn được; kem lạnh; đá lạnh có thể 
ăn được; kem lạnh dạng que; muối nấu ăn; giấm; tương; gia vị; mù tạc; nấm men; hương 
liệu cho thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; chế phẩm để 
làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; gluten 
được chế biến làm thực phẩm. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; đồ uống không cồn 
có vị bia; đồ uống dùng cho thể thao; nước tăng lực; đồ uống có gaz không cồn; đồ uống 
nước ép trái cây không cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua; nước (đồ uống); nước khoáng có muối lithi (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước 
uống có gaz; nước uống dùng trong bữa ăn; nước chanh; nước sô đa; đồ uống không cồn; 
nước uống có khí gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế); cơ-vát [đồ uống không chứa cồn]; sinh tố; đồ uống trên cơ sở đậu nành, 
không phải chất thay thế sữa; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống không 
cồn có vị cà phê; đồ uống không cồn có vị trà; nước ngọt; nước cola; đồ uống axit lactic 
(sản phẩm từ trái cây, không phải sữa); trà sữa (không trên cơ sở sữa); nước cất (đồ uống); 
nước cất dùng để làm đồ uống; nước tinh khiết (đồ uống); đồ uống rau củ; đồ uống trên cơ 
sở cây họ đậu; đồ uống lên men làm từ hạt đậu (đồ uống không cồn); chế phẩm để làm đồ 
uống. 

 

 
(210) 4-2018-24644 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 13.1.6 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển giáo dục EA  (VN) 
78 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và đào 

tạo); phát hành sách; tổ chức các cuộc thi về giáo dục; dịch vụ dịch thuật. 
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(210) 4-2018-24648 (220) 25.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 25.5.25; A25.7.4; 4.5.2 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục EB  (VN) 
78 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạyt; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và đào 

tạo); phát hành sách; tổ chức các cuộc thi về giáo dục; dịch vụ dịch thuật. 
 

 
(210) 4-2018-24660 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 1.15.23; A14.1.15; 14.1.13 
(731) Công ty TNHH Suối Bạc  (VN) 

Số nhà 819, đường Bạch Đằng, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu linh kiện và phụ kiện điện thoại, thiết bị viễn thông.  
 

 
(210) 4-2018-24705 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Nâu, vàng nhạt, đen, đỏ cam, nâu nhạt, 

vàng nâu, nâu đậm. 
(731) ủy ban nhân dân huyện Đắk 

Mil   (VN) 
Trụ sở HĐNH và UBND huyện Đắk Mil, 
tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
 

 
(210) 4-2018-24706 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  
(731) Phương Thị Thanh Loan  (VN) 

Số 335 phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm dùng cho mẹ và em bé, cụ thể là: quần áo, giày 
dép, tã lót, tã giặt sữa, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi, nôi, cũi, xe đẩy, xe tập đi, xe chòi 
chân, bình sữa, máy tiệt trùng bình sữa, máy hâm sữa, máy hút sữa, thiết bị an toàn cho 
bé, thiết bị vệ sinh cho bé.  

 

 
(210) 4-2018-24707 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) WILHELM HAUFFMANN & 

COMPANY PTE., LTD  (SG) 
09 Jalan Kilang, #07-02 Borden Centre, 
Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế, hương liệu [tinh dầu]; mỹ 
phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; sữa tắm, xà phòng tắm. 

 
Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; dầu thuốc.  

 

 
(210) 4-2018-24712 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
TEXCON  (VN) 
Thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện 
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm cho xi măng (trừ sơn).  
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét. 
 

 
(210) 4-2018-24717 (220) 25.07.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Lù Thị Chin  (VN) 
Xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Lai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-24723 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOVEO Bình 
Dương  (VN) 
561A Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; lốp ô tô; lốp; thân và vỏ xe ô tô; lốp cho bánh xe cộ; bánh xe cộ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bảo dưỡng xe cộ; trạm phục vụ 
xe cộ; dịch  vụ sửa chữa xe hỏng; dịch vụ rửa xe; làm sạch xe cộ.  

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải; chuyên chở và vận chuyển hàng hóa; vận chuyển 
hành khách; cho thuê xe cộ; bãi đỗ xe.  

 

 
(210) 4-2018-24746 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; 25.5.2 
(591) Vàng, nhũ vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Tô Anh Dũng   (VN) 
Số 21 ngõ Ngô Sỹ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-24754 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.4.6; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Phạm Đào Quốc Việt   (VN) 

C97 cao ốc cao cấp, 584 Lũy Bán Bích, 
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn; nước ép trái cây; nước quả cô đặc (mật hoa quả), không có cồn; đồ uống 
hỗn hợp, không có cồn. 
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(210) 4-2018-24780 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Nam Cường Hà Nội  (VN) 
Lô 24, đường Đông A, khu ĐTM Hòa 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới 
bất động sản. 

 
 

(210) 4-2018-24782 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.1 
(591) Nâu, trắng. 
(731) NEW&NEW CO., LTD.  (KR) 

85, Baekseokgongdan 1-ro, Seobuk-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
31094, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu) dùng cho mục đích gia dụng; bột sắt đỏ để đánh bóng đồ 
đạc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng làm đẹp (mỹ phẩm); nước thơm dưỡng thể (mỹ phẩm); 
nước thơm dưỡng thể dùng khi tắm; nước thơm dưỡng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da vùng 
mắt (mỹ phẩm); phấn nền (mỹ phẩm); kem làm trắng da; nước hoa; gel vuốt tóc; chế 
phẩm dưỡng tóc. 

 

(210) 4-2018-24794 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.7.25; 26.3.4; 3.9.16; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty phát triển kinh tế 

Duyên Hải (COFIDEC)   (VN) 
Số 177 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến; thủy hải sản đông lạnh; gia cầm, không còn sống; 
thịt; chả giò; chao; rau, củ, quả đã chế biến hoặc nấu chín hoặc đông lạnh. 

 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống; gia cầm sống; heo sống; bò sống; rau, củ, quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản đã chế biến; thủy hải sản đông lạnh; gia cầm, không còn 
sống; thịt; chả giò; chao; rau, củ, quả đã chế biến hoặc nấu chín hoặc đông lạnh; thủy hải 
sản tươi sống; gia cầm sống; heo sống; bò sống; rau, củ, quả tươi. 
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(210) 4-2018-24808 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.14; 1.15.21; 5.7.12; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH HUDOCO Việt 

Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây [đồ uống]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; 
nước quả cô đặc [không có cồn].  

 

 
(210) 4-2018-24809 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.14; 1.15.15; 1.15.21; 5.7.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, da cam, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH HUDOCO Việt 

Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây [đồ uống]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống], đồ uống ép từ quả không chứa cồn; 
nước quả cô đặc [không có cồn].  

 

 
(210) 4-2018-24813 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) CHENG SHUAISHUAI   (CN) 

No. 10, Chengzhuang, Changdian Town, 
Fengxian County, Xuzhou, Jiangsu, 
China  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa dưỡng ẩm (mỹ phẩm), mỹ phẩm; son môi; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm 
sạch da mặt (mỹ phẩm); nước thơm dùng để tắm; chế phẩm đánh răng; mặt nạ làm đẹp, 
chế phẩm chống nắng; nước hoa.  
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(210) 4-2018-24824 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) JIAN ZHENGTAO   (CN) 

NO.5, Qiaohui, Tonglin Village, Xinning 

Town, Wuning County, Jiujiang City, 

Jiangxi, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt 3D; gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt; kính đeo mắt không gọng 

(pince-nez); bao kính đeo mắt; kính râm.  
 

 
(210) 4-2018-24826 (220) 25.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.1.25; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải biển Tín 
Nghĩa  (VN) 
KM 7, quốc lộ 18, khu công nghiệp Quế 

Võ (khu mở rộng), xã Phương Liễu, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp da; vật liệu giả da; vali du lịch; ví tiền; ba lô.  
 

 
(210) 4-2018-24863 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8; 26.3.1; A26.3.5; 26.1.2 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ lữ hành 
và du lịch Thắng Lợi - 
VICTORIA TOURIST   (VN) 
P603 tầng 6, số 106 Tôn Đức Thắng, 

phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch, dịch vụ gồm thông tin về hành trình và việc vận chuyển hàng hoá do 

người môi giới và các hãng du lịch thực hiện, thông tin về biểu giá, bảng giờ và phương 

thức vận chuyển.  
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(210) 4-2018-24867 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển 

đậm, vàng, vàng nhạt, hồng đậm, xanh 
da trời, xanh da trời nhạt, xanh da trời 
đậm. 

(731) Hợp tác xã Thái Sơn  (VN) 
Thôn 2, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, 
tỉnh Yên Bái 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2018-24921 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi  
(VN) 
81/4 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm), gối. 
 

 
(210) 4-2018-24924 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi  
(VN) 
81/4 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm), gối.  
 
 

(210) 4-2018-24944 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 
WESTERNTECH Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngõ 2 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công nghệ xử lý nước thải; dịch vụ cung cấp công nghệ xử lý 
nước thải bùn hoạt tính cải tiến. 

 

 
(210) 4-2018-25021 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phụng Lân An   (VN) 
Đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng (resort); quán bar (dịch vụ quầy 

rượu).  
 

 
(210) 4-2018-25022 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Ngọc Tiến Phát  
(VN) 
Số 17/16, khu phố Bình Hòa, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của hệ 
thống thiết bị vệ sinh); bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-25024 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng đồng, trắng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng TNC  (VN) 
29 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; bánh mỳ; bánh trứng; thực phẩm giàu tinh bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh ngọt, bánh mỳ, bánh trứng, bánh kem, thực phẩm giàu tinh bột.  
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(210) 4-2018-25025 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng TNC  (VN) 
29 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh và các sản phẩm kem sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán kem lạnh và các sản phẩm về kem.  
 

 
(210) 4-2018-25030 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; A5.3.13; A24.15.7 
(591) Đen, xanh dương tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 

phẩm Hào Hùng  (VN) 
50 đường số 4, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da; kem ngừa mụn; kem ngừa nám; sữa rửa mặt; 

tinh chất dưỡng da (serum). 
 
 

(210) 4-2018-25031 (220) 26.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A26.11.7 
(591) Đỏ cam, xanh dương tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 

phẩm Hào Hùng  (VN) 
50 đường số 4, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da; kem ngừa mụn; kem ngừa nám; sữa rửa mặt; 

tinh chất dưỡng da (serum). 
 

Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo; xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng trắng da, kem 
ngừa mụn, kem chống nám, sữa rửa mặt, sữa tắm, tinh chất dưỡng da (serum), son môi, 
phấn má hồng, phấn trang điểm, phấn mắt, chì kẻ mắt, kem chống nắng, nước tẩy trang, 
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sửa rửa mặt, tinh chất dưỡng da, phụ liệu, dụng cụ phục vụ chuyển ngành tóc, móng tay, 
móng chân. 

 

 
(210) 4-2018-25067 (220) 27.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Vi Tôn Kiên   (VN) 
Cụm 5, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay gia dụng chạy điện; máy ép hoa quả (chạy điện).  
 

Nhóm 11: Bếp nấu ăn, hệ thống và thiết bị nấu nướng dùng điện, dụng cụ nấu nướng, ấm 
đun nước, dùng điện, nồi nấu đa năng, thiết bị sưởi ấm, máy hút mùi, bình nước nóng, 
thiết bị làm nóng nước trong nhà tắm, thiết bị điều hòa không khí, đèn, bóng đèn, đèn 
dùng lặn, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang, đèn pin, đèn để chiếu sáng, đèn 
trần, đèn gắn trên trần nhà. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2018-25084 (220) 27.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 74368 09.02.2018 JM 

(731) CISCO TECHNOLOGY, INC.  (US) 
170 West Tasman Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; máy chủ mạng máy tính; phần mềm ảo hóa mạng máy 
tính, điều phối, quản lý, giám sát và tối ưu hóa mạng máy tính; phần mềm để phân tích, 
quản lý, tổ chức, kiểm soát, vận hành, tối ưu hóa và giám sát mạng máy tính, máy chủ và 
phần cứng mạng máy tính; phần mềm để phân tích, quản lý, giám sát và báo cáo sự khai 
triển, các biến cố và các vấn đề trong trung tâm dữ liệu và mạng máy tính; phần mềm để 
giám sát, phân tích, định tuyến và báo cáo thông tin mạng, dữ liệu và lưu lượng mạng. 

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm không thể tải xuống được để phân tích, quản lý, tổ chức, 
vận hành, giám sát, tối ưu hóa, điều phối và ảo hóa mạng máy tính, hạ tầng trung tâm dữ 
liệu và hạ tầng công nghệ thông tin (it); cung cấp phần mềm không thể tải xuống được để 
phân tích, quản lý, kiểm soát, giám sát, và báo cáo sự khai triển, các biến cố và các vấn đề 
trong trung tâm dữ liệu và mạng máy tính; cung cấp phần mềm không thể tải xuống được 
để theo dõi, phân tích, định tuyến, tối ưu hóa và báo cáo thông tin mạng, dữ liệu và lưu 
lượng mạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, quản lý hạ tầng cơ sở  mạng tại chỗ và từ 
xa; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ mạng máy tính và công nghệ thông tin (it); tư vấn 
trong lĩnh vực điện toán đám mây và hạ tầng cơ sở trung tâm dữ liệu. 
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(210) 4-2018-25143 (220) 27.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.23; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) LEE KUEMHEE  (KR) 

11, Oyatgol-gil, Yeongi-myeon, Sejong-
si, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm đa chức năng; mỹ phẩm sử dụng nguyên liệu tự nhiên; son 

môi; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp; mỹ phẩm 
chống nắng 

 

 
(210) 4-2018-25152 (220) 27.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1; 26.13.25; 5.9.3 
(591) Vàng. 
(731) Nguyễn Minh Cường  (VN) 

Số 51/91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ mát-xa (massage); dịch vụ spa; dịch vụ xoa bóp bấm huyệt; dịch vụ 

chăm sóc sắc đẹp, bao gồm: dịch vụ làm móng, dịch vụ làm tóc, dịch vụ chăm sóc da. 
 

(210) 4-2018-25159 (220) 27.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0014310 30.01.2018 KR 

  
(731) EM-TECH CO., LTD.   (KR) 

40, Changwon-daero 1144beon-giL, 
Seongsan-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do, 51539, RepubLic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh không dây (qua bluetooth); tai nghe không dây (qua 

bluetooth); loa không dây (qua bluetooth); thiết bị truyền/nhận bluetooth; loa ngoài 
bluetooth cho điện thoại; tai nghe bluetooth móc vành tai; thiết bị liên lạc qua bluetooth; 
thiết bị thông tin liên lạc qua bluetooth; bộ khuếch đại âm thanh truyền/nhận qua 
bluetooth dùng cho điện thoại thông minh, thiết bị bluetooth dùng cho điện thoại thông 
minh.  
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(210) 4-2018-25268 (220) 30.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 5.9.1; 3.5.1; A3.5.24 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, cam, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ FARMI  
(VN) 
67 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh             

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao 

dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các 
thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; lập chỉ mục trang web cho mục đích 
thương mại hay quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ, mua bán các sản phẩm: thực phẩm, thịt và các sản phẩm từ 
thịt, thủy sản, rau quả, chè, đường, cà phê, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. 

 
 

(210) 4-2018-25280 (220) 30.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.3; 26.5.4; 1.3.1; A15.7.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhựa Mặt Trời  (VN) 
Số 278/04 khu phố Tây A, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Sản phẩm nhựa gia dụng cụ thể là: khay; hộp; nắp; ống cuộn chỉ. 

 

 
(210) 4-2018-25321 (220) 30.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 9.5.1; A9.5.2 
(731) Bùi Thị Mai Lan  (VN) 

23 Hàng Thùng, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Các loại váy; quần áo may sẵn; giầy; dép; mũ và nón.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ trước cho các chuyến đi; vận 
chuyển hành khách; cho thuê xe du lịch; dịch vụ vận tải (thư tín và hàng hóa). 
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(210) 4-2018-25350 (220) 30.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2018-25361 (220) 30.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Phí Thị Mai Chi   (VN) 

P1106, CT14A2 Võ Chí Công, khu đô 
thị Nam Thăng Long, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; hướng dẫn 
nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giáo 
dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giáo dục.  

 

 
(210) 4-2018-25363 (220) 30.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/776,289 30.01.2018 US 

87/865,407 05.04.2018 US 
(731) BACKCOUNTRY.COM, LLC   (US) 

1678 West Redstone Center Drive, Park 
City, Utah, United States 84098  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 08: Các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 
87865407: dụng cụ cầm tay, cụ thể là, dụng cụ mài sắc cạnh của ván trượt tuyết loại hai 
tấm và ván trượt tuyết đơn (loại một tấm); dụng cụ cầm tay đa năng dùng để bảo dưỡng 
ván trượt tuyết loại hai tấm và ván trượt tuyết đơn (loại một tấm), được cấu tạo từ cờ lê, 
tua vít, bộ lục giác (dụng cụ vặn bu-lông và đai ốc đầu lục giác), kìm, và dụng cụ mở nút 
chai; dụng cụ cầm tay đa năng dùng để bảo dưỡng xe đạp được cấu tạo từ cờ lê, bộ lục 
giác (dụng cụ vặn bu-lông và đai ốc đầu lục giác), tua vít, tua vít có đo lực, dao, dụng cụ 
ép phanh đĩa, dụng cụ móc và cắt xích xe, dụng cụ mở rộng phanh đĩa, kìm, đòn bẩy săm 
và lốp xe, và dụng cụ mở nút chai. Các sản phẩm dưới đây không xin hưởng quyền ưu 
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tiên: đồ dùng khi cắm trại, cụ thể là, bộ đồ ăn uống, bao gồm dụng cụ ăn uống kết hợp 
giữa dĩa và thìa, dao, dĩa, và thìa, xẻng xúc tuyết, lưỡi nạo cho ván trượt tuyết. 

 
Nhóm 09: Các sản phẩm dưới đây không xin hưởng quyền ưu tiên: máy dò tìm khi tuyết 
lở, cụ thể là, gậy có thể kéo dài ra dùng để dò tìm người hoặc vật bị vùi dưới tuyết bằng 
tay; kính bảo hộ dùng khi trượt tuyết; mũ bảo vệ đầu khi chơi thể thao, dụng cụ bảo vệ 
răng miệng khi chơi thể thao; dây đai an toàn [không dùng cho ghế ngồi trên xe cộ và 
thiết bị thể thao].  

 
Nhóm 11: Các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 
87865407: đèn pin, đèn pha cầm tay, và đèn lồng dùng để chiếu sáng. các sản phẩm dưới 
đây không xin hưởng quyền ưu tiên: bếp dùng khi cắm trại.  

 
Nhóm 12: Các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 
87865407: săm xe đạp. các sản phẩm dưới đây không xin hưởng quyền ưu tiên: thuyền 
trượt tuyết; xe đạp thể thao; xe ô tô chuyên dụng cho việc cắm trại; lốp xe dùng cho xe 
xới tuyết; thang dùng để kéo hoặc mang người trượt tuyết tới đường dốc.  

 
Nhóm 18: Các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 
87776289: túi vải buộc dây dùng để đựng vật dụng cá nhân; túi dùng để đựng ván trượt 
tuyết loại hai tấm và ván trượt tuyết đơn (loại một tấm); túi đựng phấn (giúp cho người leo 
núi giữ tay luôn khô ráo); ba lô; bộ túi đựng nước uống bao gồm tứi đựng, bình chứa nước 
bên trong và dầu ngậm được nối với bình chứa nước bằng một cái ống (bộ sản phẩm, 
không tách rời); dây buộc cổ và vòng cổ cho vật nuôi, các sản phẩm dưới đây không xin 
hưởng quyền ưu tiên: túi thể thao; gậy dùng để đi bộ; gậy dùng để leo núi. 

 
Nhóm 20: Các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 
87776289: ghế và bàn dùng khi đi cắm trại. các sản phẩm dưới đây không xin hưởng 
quyền ưu tiên: giường, đệm, đệm khí, đệm lót, bộ đệm và gối, đệm có thể bơm phồng, và 
đệm dùng cho mục đích giải trí, đồ đạc, đồ đạc có thể bơm phồng, kệ để đồ trượt tuyết và 
đồ thể thao.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 
87776289: chai đựng nước bằng nhựa (không chứa đồ uống khi bán); cốc uống nước có 
dung tích một pint (tương đương 473,2 ml), đồ dạc bằng thủy tinh, cụ thể là, bình và cốc 
dùng để uống bia; bình dùng để đựng và uống cà phê; bình đựng rượu bỏ túi hoặc đeo bên 
người; bình giữ nhiệt bằng thép không gỉ; bình làm bằng thép không gỉ (không chứa đồ 
uống khi bán); nồi và chảo không dùng điện; thùng/hộp giữ lạnh/ướp lạnh mang đi được 
và không dùng điện, bình pha cà phê kiểu pháp (pha cà phê theo phương pháp nén) không 
dùng điện, bát đựng thức ăn và nước uống cho vật nuôi, bàn chải dùng để làm sạch thiết bị 
thể thao. các sản phẩm dưới đây không xin hưởng quyền ưu tiên: bàn chải sáp cho ván 
trượt tuyết; dụng cụ để nướng khi cắm trại [dụng cụ nấu nướng].  

 

Nhóm 22: Các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 
87865407: lều và bạt chống mưa cho lều. các sản phẩm dưới đây không xin hưởng quyền 
ưu tiên: buồm cho ván trượt tuyết, võng, bạt cho lều làm bằng vải dầu hoặc vải nhựa, mái 
che bằng vật liệu tổng hợp, mái che làm bằng vải dệt.  

 

Nhóm 24: Các sản phẩm dưới đây không xin hưởng quyền ưu tiên: túi ngủ; lớp lót cho túi 
ngủ; túi ngủ có gối; túi ngủ cho em bé; túi thiết kế đặc biệt dùng để đựng túi ngủ. 
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Nhóm 25: Các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 

87776289: trang phục phụ nữ, cụ thể là áo sơ mi, áo ấm tay dài (áo chui đầu), áo không 

tay (áo ba lỗ), khăn choàng cổ đa chức năng, khăn rằn to bản, quần dài, quần trượt tuyết, 

quần soóc, tất ngắn cổ, dải băng buộc đầu, mũ len tròn ôm sát đầu, lưỡi trai che nắng, mũ, 

áo vét, áo khoác bu-dông chuyên dụng, áo gilê, áo len dài tay, váy đầm (váy liền một 

mảnh) và găng tay; trang phục đàn ông, cụ thể là áo sơ mi, áo ấm dài tay (áo chui đầu), 

khăn choàng cổ đa chức năng, quần dài, quần trượt tuyết, quần soóc, tất ngắn cổ, dải băng 

buộc đầu, mũ len tròn ôm sát đầu, lưỡi trai che nắng, mũ, áo vét, áo gilê, áo len dài tay, 

găng tay, thắt lưng, và găng tay lót; trang phục trẻ em, cụ thể là áo thun ngắn tay và áo 

liền quần dành cho em bé; trang phục phụ nữ, cụ thể là ghệt đeo cổ, quần áo bó, quần áo 

lót, quần áo lót giữ nhiệt, mũ len trùm kín mặt chỉ hở mắt và miệng, quần dài vải mềm, 

găng tay hở ngón, thắt lưng, găng tay lót, váy ngắn, váy liền quần, bộ quần áo tắm, áo 

choàng ngoài, quần đùi và áo bó chui đầu mặc khi đi xe đạp, áo yếm (áo hai dây), quần 

ống bó (quần legging), áo pacca, áo len chui đầu, và ghệt (bó ống chân); trang phục đàn 

ông, cụ thể là, áo không tay (áo ba lỗ), ghệt đeo cổ, khăn rằn to bản, quần áo bó, quần áo 

lót, quần áo lót giữ nhiệt, mũ len trùm kín mặt chỉ hở mắt và miệng, quần dài vải mềm, áo 

khoác bu-dông chuyên dụng, găng tay hở ngón, quần bơi, áo choàng ngoài, quần đùi và 

áo bó chui đầu mặc khi đi xe đạp, áo pacca, áo len chui đầu, và ghệt (bó ống chân); trang 

phục trẻ em, cụ thể là mũ lưỡi trai, áo ấm tay dài (áo chui đầu), áo nỉ có mũ, ghệt đeo cổ, 

mũ len tròn ôm sát đầu, găng tay hở ngón, và găng tay, các sản phẩm dưới đây xin được 

hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 87865407: giày ống trượt tuyết; giày ống dùng 

với ván trượt tuyết, các sản phẩm dưới đây không xin hưởng quyền ưu tiên: quần áo thể 

thao; găng tay trượt tuyết, giày ống dùng để đi bộ dường dài.  

 

Nhóm 28: Các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên số 

87776289: dải/tấm hỗ trợ khi leo cao dùng cho ván trượt tuyết loại tấm và ván trượt tuyết 

loại 2 tấm; dây đai trượt tuyết; vật đỡ giữ gắn trên tường leo núi nhân tạo (để người leo có 

thể nắm/giữ hoặc giẫm lên), các sản phẩm dưới đây xin được hưởng quyền ưu tiên theo 

đơn ưu tiên số 87865407: ván trượt tuyết (loại 2 tấm); đế kẹp dùng với ván trượt tuyết 

(loại 2 tấm), gậy trượt tuyết; ván trượt tuyết (loại 1 tấm); và đế kẹp dùng với ván trượt 

tuyết (loại 1 tấm), các sản phẩm dưới đây không xin hưởng quyền ưu tiên: túi thiết kế đặc 

biệt dùng cho ván trượt tuyết (loại 2 tấm) và ván trượt tuyết (loại 1 tấm); vật dụng bảo vệ 

khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ 

ống chân [dụng cụ thể thao].  
 

 
(210) 4-2018-25383 (220) 30.07.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.3.1; 2.3.9; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nàng 
Thơ  (VN) 
15 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (chè ngọt). 
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(210) 4-2018-25402 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
FT Việt Nam  (VN) 
Thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ: lọc gió xe máy.  
 

 
(210) 4-2018-25404 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sân bọ, côn trùng; chất diệt nấm, diệt 
cỏ; các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng chọ mục đích y tế; chế phẩm diệt 
trừ thực vật gây hại.  

 

 
(210) 4-2018-25405 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
Trường Thành  (VN) 
965/6 Ba Đình, phường 10, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa, chất dẻo.  
 

 
(210) 4-2018-25431 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 1.15.15; 26.13.1; 1.15.21 
(591) Trắng, cam, vàng, xanh đậm, xanh da 

trời, đỏ. 

(540) 

 

(731) Đồng Đức Cảnh   (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2018-25432 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 24.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xe điện Nhật 
Chi  (VN) 
Đội 8, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 09: ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị nạp ắc quy; bình ắc quy; hộp ắc quy; pin 
điện.  

 
Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện.  

 

 
(210) 4-2018-25435 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bùi Thị Minh 
(VN) 
Số 09, tổ 15, phường Tân Hòa, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; chế phẩm để tắm và chăm sóc da; chế phẩm tẩy rửa đa 
năng enzym bồ hòn. 

 

Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ có nguồn gốc từ thảo dược; dầu gội thảo dược; bột ăn 
dặm cho trẻ em.  

 

Nhóm 30: Bột mầm đậu nành nguyên sơ đã được bảo quản; bột nghệ; chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dầu gội thảo dược, sữa rửa mặt, chế phẩm để tắm và chăm 
sóc da, chế phẩm tẩy rửa đa năng enzym bồ hòn, dung dịch vệ sinh phụ nữ có nguồn gốc 
từ thảo dược, chè (trà), bột mầm đậu nành nguyên sơ đã được bảo quản, bột nghệ, bột ăn 
dặm cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2018-25462 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Thanh toán Việt Nam   (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình điều hành 
máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thẻ từ 
được mã hoá; thiết bị để xử lý dữ liệu.  

 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, 
thương mại điện tử (cụ thể là mua bán trực tuyến phần mềm máy vi tính, phần cứng máy 
vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, loa, tai nghe, máy ảnh, điện thoại di động và các phụ 
kiện của chúng, ti vi, tủ lạnh điều hòa, lò vi sóng; máy lọc nước, máy móc và thiết bị văn 
phòng, mua áo, giày dép, phụ kiện thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức, thực phẩm tươi sống và đã chế biến, hàng nông 
sản, hàng lâm sản, bát đã, cốc chén, xoong nồi, ấm chảo, chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, 
thảm trải sàn, thảm yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể 
thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, công: cụ cầm tay, sách, báo, tạp chí, đồ 
gốm sứ, thủy tinh, máy móc xây dựng, máy móc dùng trong nông nghiệp, thiết bị và dụng 
cụ làm đẹp; mua bán vật tư và thiết bị cho hệ thống máy giao dịch tự động (ATM), thiết bị 
thanh toán thẻ (POS), giải pháp phần mềm thanh toán phục vụ cho các dịch vụ thanh toán 
qua các phương tiện truyền thông điệu tử, thanh toán bằng thẻ, thanh toán tại điểm chấp 
nhận thanh toán; dịch vụ marketing; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; 
dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ quản lý các tài 
khoản khách hàng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán 
bằng thẻ ghi nợ; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ 
chuyển vốn bằng điện tử; quản lý tài chính, dịch vụ thanh toán hóa đơn.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
thiết bị thanh toán; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 
Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp 
kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính 
toàn cầu cho người sử dụng; gửi điện tín; truyền phát dữ liệu; cho thuê thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 39: Vân tải bằng ô tô; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; cho thuê xe; vận chuyển hành khách; cung cấp 
dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp phim ảnh, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp chương trình 
truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; giải trí trên 
truyền hình; dịch vụ đại lý bán vé giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư 
vấn bảo mật máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, tư vấn phần mềm máy tính; tư 
vấn công nghệ viễn thông; dịch vụ thiết kế và lập trình các phần mềm ứng dụng thanh 
toán điện tử. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
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Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; câu lạc bộ gặp gỡ; điều tra thông tin cá nhân; 
cho thuê tên miền internet; li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ hãng 
thám tử.  

 

 
(210) 4-2018-25464 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen, trắng.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH CITY FOCUS 
LIGHTING   (VN) 
Đường Tôn Đức Thắng KCN Nhơn 
Trạch 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai          

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cho các loại đèn led sử dụng trong công nghiệp và dân dụng 
(1 sản phẩm đèn led (bao gồm cả máng của thiết bị chiếu sáng). 

 

 
(210) 4-2018-25484 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(731) Vũ Duy Tân   (VN) 

Số nhà 41, ngõ 750, Kim Giang, phường 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi; quả cam. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu hoa quả tươi, quả cam. 
 

 
(210) 4-2018-25488 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A14.1.22; A14.1.19; A14.1.20; A7.1.11 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Ba 

Xuyên  (VN) 
Số 351/30 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, gang; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán tôn; mua bán 
inox; mua bán thiết bị điện; mua bán ống nhựa, bu lông, ốc vít. 
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(210) 4-2018-25500 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.16; 5.3.20; 5.13.25; 26.4.2 
(591) Nâu đất, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Cảm Ơn Đời  (VN)

B2 Khu Bình Minh, phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, các loại hạt cà phê, sản phẩm chế biến từ hạt 
cà phê cụ thể là: cà phê hòa tan, cà phê rang xay.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-25504 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

cốm. 
(731) Hợp tác xã nho Evergreen 

Ninh Thuận   (VN) 
Khu phố 10, phường Văn Hải, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Nho tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nho tươi và các sản phẩm làm từ nho.  
 

 
(210) 4-2018-25507 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bầu Trời Tháng 
Bảy (VN)  (VN) 
18 Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý mua băn ký gửi hàng hóa: hàng may mặc như: vải, hàng may 
sẵn; giày dép; hàng da và giả da; vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch, ngói, đá xây 
dựng, bê tông tươi, bê tông thương phẩm; đồ gia dụng và trang trí nội thất khác như: 
giường, tủ, bàn, ghế, kệ ti vi, tủ bếp.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, 
cụ thể là san lấp mặt bằng, xây dựng công trình hạng mục công trình, lắp đặt trang thiết bị 
và hoàn thiện công trình xây dựng; trang trí nội - ngoại thất công trình; lắp đặt hệ thống 
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điện, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống điều hoà không khí, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, thiết bị chống sét, lò sưởi.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc và kết cấu các 
công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế các công 
trình cấp thoát nước và xử lý nước thải. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện); khu nghỉ dưỡng (resort). 

 

 
(210) 4-2018-25541 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Lê Ngọc Tú  (VN) 

46 H5 tập thể Nguyễn Công Trứ, Nguyễn 
Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ vật 
lý trị liệu; dịch vụ trang điểm; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-25545 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(731) NEUBERGER BERMAN GROUP LLC  

(US) 
1290 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10104, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là, dịch vụ tư vấn đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý tài 

sản, quản lý danh mục đầu tư, môi giới đầu tư, môi giới chứng khoán, cố vấn đầu tư, quản 
lý tài sản, và lập kế hoạch tài chính, tất cả các dịch vụ trên cũng có sẵn qua mạng internet 
hoặc mạng điện tử tương tự; dịch vụ tài chính và đầu tư, cụ thể là, tư vấn đầu tư và quản lý 
đầu tư, và môi giới chứng khoán, quỹ phòng ngừa rủi ro, quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân, 
chương trình quản lý đầu tư, tài khoản đầu tư cá nhân, chương trình niên kim biến đổi, cổ 
phiếu, trái phiếu, hàng hóa, sản phẩm phái sinh và đầu tư nợ, và công ty hợp danh trách 
nhiệm hữu hạn; dịch vụ tài chính, cụ thể là, nghiên cứu, phân tích, tư vấn và dịch vụ thông 
tin tài chính; dịch vụ tài chính, cụ thể là, dịch vụ giao dịch và chuyển giao quỹ đầu tư; 
dịch vụ lưu ký tài chính, cụ thể là, duy trì sở hữu tài sản tài chính cho người khác vì mục 
đích quản lý tài chính; quản lý và đầu tư các quỹ và tài sản của người khác; dịch vụ đầu tư 
vốn; dịch vụ giao dịch tài chính, cụ thể là, các giao dịch tài chính đối chiếu và thanh toán 
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bù trừ; dịch vụ tài chính, cụ thể là, các dịch vụ tư vấn quỹ tương hỗ và quản lý đầu tư, dịch 
vụ phân phối quỹ tương hỗ, dịch vụ quản lý và bảo lãnh quỹ tương hỗ, và dịch vụ đầu tư 
niên kim biến đổi; dịch vụ thanh toán bù trừ, cụ thể là, các giao dịch tài chính thanh toán 
và thanh toán bù trừ thay cho người khác; duy trì tài sản và chứng khoán cho người khác, 
và xác nhận và theo dõi các giao dịch tài chính cho người khác; dịch vụ đầu tư bảo hiểm; 
dịch vụ tư vấn tài chính và lập kế hoạch tài chính, cụ thể là: dịch vụ quản lý và lập kế 
hoạch tài sản và tín thác, dịch vụ lập kế hoạch nghỉ hưu; dịch vụ quản lý và tư vấn tín thác 
và đầu tư bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-25560 (220) 31.07.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) TATA MOTORS LTD  (IN) 

Bombay House, 24 Homi Mody Street, 
Mumbai- 400 001, Maharashtra, India 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ và bộ phận của phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2018-25583 (220) 01.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED  (SG) 
1 George Street, #08-01 One George 
Street, Singapore 049145 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa trong nhóm này; đồ uống và bột được chế biến trên cơ sở sữa; 

sữa; đồ uống làm từ sữa bao gồm đồ uống làm từ sữa được làm giàu (có bổ sung chất dinh 
dưỡng) (sữa là thành phần chủ yếu); sữa được xử lý ở nhiệt độ cao (sữa tươi tiệt trùng 
(uht); sữa để uống có thời hạn sử dụng kéo dài (esl); sữa đặc; chất thay thế sữa trong 
nhóm này; sữa được cô đặc; sữa có hương vị; sữa bột có hương vị; các sản phẩm làm từ 
sữa; sữa bột; protein từ sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; dầu ăn; mỡ ăn; pho mát; nước sữa; 
sữa chua; đồ tráng miệng trong nhóm này (sữa là thành phần chủ yếu); đồ uống trên cơ sở 
sữa hạnh nhân. 

 

 
(210) 4-2018-25584 (220) 01.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED  (SG) 
1 George Street, #08-01 One George 
Street, Singapore 049145 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng, đồ uống ăn kiêng và chất (chế phẩm) thay 
thế bữa ăn dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé bao gồm sữa bột 
cho trẻ sơ sinh và em bé; chất bổ sung ăn kiêng để bổ sung chất cho người có chế độ ăn 
kiêng thông thường hoặc nhằm tăng cường sức khỏe; vitamin và hợp chất vitamin dùng 
cho người; chất bổ sung khoáng chất dùng cho thực phẩm; chất bổ trợ dinh dưỡng, chất bổ 
sung dinh dưỡng, chất nuôi cấy (mô nuôi cấy) dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất 
nuôi cấy (mô nuôi cấy) lợi khuẩn (probiotic) dùng cho mục đích y tế, chế phẩm lợi khuẩn 
(probiotic) dùng cho mục đích y tế, chất lợi khuẩn (probiotic) dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống tăng cường sức khỏe dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25586 (220) 01.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED  (SG) 
1 George Street, #08-01 One George 
Street, Singapore 049145 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống 

cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế) (isotonic); đồ uống 
thủy phân (hydrolysed) không dùng cho mục đích y tế; đồ uống ưu trương/tăng sức trương 
cơ (hypertonic) không dùng cho mục đích y tế; đồ uống nhược trương (hypotonic) không 
dùng cho mục đích y tế; nước uống trái cây; nước ép trái cây; đồ uống trên cơ sở trái cây; 
nước ép trái cây được cô đặc; sinh tố; nước ép rau; đồ uống bổ sung năng lượng; đồ uống 
thể thao; đồ uống không cồn có hương vị; xi rô, chế phẩm được dùng làm đồ uống; đồ 
uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống không có cồn có 
hương vị cà phê, vani, hạnh nhân hoặc sôcôla. 

 

 
(210) 4-2018-25607 (220) 01.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chữ ký số VI 
NA   (VN) 
Số 41A Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: sản phẩm xác thực chữ ký số; phần mềm đóng gói 
sẵn; thiết bị mã hóa; thiết bị xác thực; phần mềm máy tính; chương trình máy tính.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ kê khai thuế điện tử; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ cung ứng [hỗ 
trợ kinh doanh]; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; xác lập bản khai 
thuế; xử lý văn bản.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ xác thực chữ ký số cho dữ liệu đại diện định danh của người khác. 
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(210) 4-2018-25741 (220) 01.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) NANNING SUXINYUE IMP.&EXP. 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
No.5E, Building 5, Ronghedadi Group 4, 
No.1 of Cuizhu Road, Qingxiu District, 
Nanning, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy phát điện; máy 

khí nén; chổi than [điện]; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]. 
 

(210) 4-2018-25785 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thành   (VN) 
Số nhà 136, Phan Đình Phùng, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 

dụng trong y tế. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc vệ sinh cho người. 
 

 
(210) 4-2018-25809 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.10; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ bóc đô. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế xây dựng Nam Cường   (VN) 
Số 61 tuyến 3 Trại Lẻ, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ghế sofa, ghế ngồi, bàn, kệ ti vi, giường, võng xếp, tủ quần áo, thảm, 

gối, vật liệu trong xây dựng (chi tiết: cát, sắt, xi măng, ống nhựa gạch, đá, thép, kẽm), mắt 
trộn bê tông, máy cưa, máy khoan, máy bơm nước, máy cắt, máy đầm, xe rùa, giàn giáo. 
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(210) 4-2018-25833 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 20.1.17; 25.3.1; A25.3.3; 26.13.25; 

26.3.23 
(731) SHENZHEN DNS INDUSTRIES CO., 

LTD   (CN) 
23F, Building A, Shenzhen International 
Innovation Center 1006 Shennan Road, 
Futian, Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; tai nghe; thiết bị nạp ắc quy; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; phích 

cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ hộp 
loa; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; bao đựng điện thoại thông minh; giá đỡ cho thiết bị 
nhiếp ảnh; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; bút điện tử [thiết bị hiển thị]; màng 
mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2018-25834 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) FUJIAN DONGYA MACHINERY CO., 

LTD.  (CN) 
No. 18, Kengwei, Mulan Street, Xianyou 
County, Fujian, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong; thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong; 

vòng găng pít tông; pít tông cho xi lanh; pít tông [bộ phận của máy hoặc động cơ]; khớp 
nối kín [bộ phận máy móc].  

 

 
(210) 4-2018-25866 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ZHEJIANG XILE INDUSTRY & 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
Wangdong Village, Dongcheng 
Subdistrict, Huangyan District, Taizhou 
City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 21: Cốc bằng giấy hoặc nhựa; hộp chứa đựng gia dụng bằng nhựa tráng men; đồ 

chứa đựng gia dụng bằng thủy tinh; đồ chứa đựng gia dụng bằng sứ; bộ đồ uống trà [bộ đồ 
ăn]; cốc vại; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; dụng cụ vệ sinh; phích chân không đựng chất 
lỏng; dụng cụ lau chùi làm sạch, vận hành thủ công. 
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(210) 4-2018-25877 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

Belcholat  (VN) 
SO-06, T10 Times City, 458 Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-25878 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần sô cô la 

Belcholat  (VN) 
SO-06, T10 Times City, 458 Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-25891 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.4; 26.5.1; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát   (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 

hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 
 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 
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Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm, nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 

dệt; bao bì không thấm nước. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 

bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2018-25903 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.12; A5.7.22; 1.15.15; A5.3.15; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, đen, 

trắng. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Thạnh Lợi   (VN) 
ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả chanh tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả chanh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-25904 (220) 02.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.14; A5.7.23; A5.3.15; 26.1.1; 

A14.7.7 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, xanh pha vàng, vàng, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Lộc 

Hưng   (VN) 
Số 497, tổ 10, ấp 8, xã Thới Hưng, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả xoài tươi; giống xoài; cây xoài.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả xoài, xoài sấy, mứt xoài, giống xoài, cây xoài và các sản phẩm 
chế biến từ quả xoài.  
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(210) 4-2018-25930 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.7; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
FT Việt Nam  (VN) 
Thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Lọc gió xe máy. 
 

 
(210) 4-2018-25947 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.3.5; A17.2.2; 26.3.2 

(731) JEONG SANGHWA  (KR) 

600 6F, 38 Yangjipyeon-ro, Sangrok-gu, 

Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua các sản phẩm: quần áo, giầy dép, tất đi chân, mũ nón, túi đựng gậy đánh 

gôn, gậy đánh gôn, bóng gôn, găng tay đánh gôn, dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát 

bóng và các dụng cụ thể thao; bán các sản phẩm quần áo, giầy dép, tất đi chân, mũ nón, 

túi đựng gậy đánh gôn, gậy đánh gôn, bóng gôn, găng tay đánh gôn, dụng cụ sửa chữa 

điểm đánh dấu phát bóng và các dụng cụ thể thao; nhập khẩu các sản phẩm quần áo, giầy 

dép, tất đi chân, mũ nón, túi đựng gậy đánh gôn, gậy đánh gôn, bóng gôn, găng tay đánh 

gôn, dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng và các dụng cụ thể thao; xuất khẩu quần 

áo, giầy dép, tất đi chân, mũ nón, túi đựng gậy đánh gôn, gậy đánh gôn, bóng gôn, găng 

tay đánh gofl, dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng và các dụng cụ thể thao. 
 

 
(210) 4-2018-25960 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.4.6; 25.1.9; A25.1.10; 25.3.1 

(731) GUANGZHOU WEIBISI 

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.  

(CN) 

Room 1805, No. 41, Jiangbei Road, 

Liwan District, Guangzhou, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2018-25961 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.5.1 

(731) GUANGZHOU WEIBISI 

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.  

(CN) 

Room 1805, No. 41, Jiangbei Road, 

Liwan District, Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm.đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-25962 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; 5.13.25; 25.1.25 

(731) GUANGZHOU WEIBISI 

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.  

(CN) 

Room 1805, No. 41, Jiangbei Road, 

Liwan District, Guangzhou, China   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm.đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-25963 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) GUANGZHOU WEIBISI 

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.  

(CN) 

Room 1805, No. 41, Jiangbei Road, 

Liwan District, Guangzhou, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm.đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2018-25965 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A14.7.20 
(591) Đen, nâu, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ David  (VN) 
51/17 Hiệp Bình, KP7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo; kéo; dụng cụ bện tóc tết tóc.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ lấy ráy tai. 
 

Nhóm 20: Hộp đựng dụng cụ, không bằng kim loại, rỗng. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm về chăm sóc da, mỹ phẩm, máy móc ngành tóc; xuất 
nhập khẩu các sản phẩm về chăm sóc da, mỹ phẩm, máy móc ngành tóc. 

 

 
(210) 4-2018-25966 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A14.7.20; A26.11.9; 26.3.23; A24.15.11(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ David  (VN) 
51/17 Hiệp Bình, KP7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy mài kềm; máy mài kéo, máy mài tông đơ; mô tơ mài (động cơ mài).  
 

Nhóm 08: Kéo; tông đơ cắt tóc; đá mài; hộp giấy dành riêng cho dụng cụ thuộc nhóm 
này; hộp bằng da hoặc giả da dành riêng cho sản phẩm thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm về chăm sóc da, mỹ phẩm, máy móc ngành tóc; xuất 
nhập khẩu các sản phẩm về chăm sóc da, mỹ phẩm, máy móc ngành tóc.  

 

 
(210) 4-2018-25980 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH Bốn Đúng 

Bioagricare  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng. 

 

 
(210) 4-2018-25981 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Bốn Đúng 

Bioagricare  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng. 

 

 
(210) 4-2018-25982 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Bốn Đúng 

Bioagricare  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng. 

 

 
(210) 4-2018-26023 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6 
(591) Tím, vàng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chăm sóc và 
làm đẹp Hoàng Gia  (VN) 
Số 141, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm: chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm 

tẩy trắng, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội đầu, mỹ phẩm, kem trắng da, bộ mỹ phẩm trang 
điểm, nước hoa, đồ trang điểm, phấn rôm. 
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Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo: quần áo váy cho bà bầu, trang phục cho trẻ em, đồ lót, 

đồ đi chân, quần áo gen bụng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2018-26064 (220) 03.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.3; 3.9.1; A3.9.24 

(591) Xanh coban, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thủy sản Hải Hà   (VN) 
Số nhà 127, phố Chu Văn An, thị trấn 

Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 

Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (tôm, cá) đông lạnh, đã qua chế biến, bảo quản. 
 

 
(210) 4-2018-26214 (220) 06.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25; 19.7.2; 

A19.7.22; 26.4.2 

(591) Xanh dương, đỏ, hồng nhạt, trắng, xám, 

đen, xanh dương nhạt, xanh lơ. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  
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(210) 4-2018-26239 (220) 06.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A25.7.7; A26.11.8; 3.7.17 
(591) Tím, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển S2S  (VN) 
280A25 đường Lương Định Của, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chay chế biến từ nguyên liệu thực vật; mua bán thực phẩm 

chức năng; mua bán mỹ phẩm; mua bán dược phẩm; mua bán đồ uống không cồn; mua 
bán thủy hải sản đã qua chế biến.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; dịch vụ câu lạc 
bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; giáo dục thể chất.  

 

 
(210) 4-2018-26246 (220) 06.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(731) XIONG LI  (CN) 

28A, Bldg. 2, Si Ji Shan Shui Park, 
Longwei Rd., Futian Dist., Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin sạc dự phòng; tai nghe; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị sạc cho pin 
điện; sạc không dây; bao đựng điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; 
màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2018-26266 (220) 06.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 74331 05.02.2018 JM 

  
(731) APPLE INC.  (US) 

One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm máy vi tính, bao gồm phần mềm như một dịch vụ (saas), tất 
cả đặc trưng bởi phần mềm không tải xuống được cho việc quản lý và phát triển cơ sở dữ 
liệu; dịch vụ phát triển, tư vấn và cố vấn cho ứng dụng phần mềm máy vi tính và việc 
quản lý và tích hợp cơ sở dữ liệu; thiết kế cơ sở dữ liệu máy vi tính. 
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(210) 4-2018-26277 (220) 06.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 19.7.1; 

25.7.25; 25.1.25 
(591) Đen, nâu, vàng đồng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Khánh  (VN) 
Thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất: rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh [đồ uống], rượu 

vang. 
 

 
(210) 4-2018-26282 (220) 06.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) RED COSMETIC CO. LTD.  (KR) 

1516ho, Teheranro 311 (Yeoksam-dong, 
ANAM tower Building), Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chống 

nắng; son môi; xà phòng làm đẹp; chế phẩm tẩy trang; nước xức tóc, chất pha chế dầu 
thơm; chế phẩm vệ sinh thân thể; nước thơm để xức sau khi tắm; dầu gội đầu.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc tóc và sắc đẹp; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến chăm sóc da; dịch vụ phòng khám phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn y 
tế; cung cấp dịch vụ tư vấn qua internet trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và cơ thể; dịch vụ 
cung cấp thông tin y tế qua internet; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cung cấp thông tin về 
làm đẹp; dịch vụ trị liệu thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc người béo phì.  

 

 
(210) 4-2018-26286 (220) 06.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) LENDELA PTE. LTD.  (SG) 

151 Chin Swee Road, #07-12, Manhattan 
House, Singapore (169876) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới; dịch vụ tư vấn nợ; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; phát hành 
thẻ tín dụng; cho vay [tài chính]. 
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(210) 4-2018-26394 (220) 07.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; 26.4.1; 26.1.1; A26.4.18 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Thiện Nhất Tâm  (VN) 
2/7B Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-26412 (220) 07.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.11.12 
(591) Da cam, đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển 

đậm, trắng. 
(731) SEVEN-ELEVEN JAPAN CO., LTD.  

(JP) 
8-8, Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-
8452, JAPAN.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; sản phẩm sữa; thịt (tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) làm thức 
ăn cho người; trứng (chưa qua chế biến); thủy sản không còn sống (tươi, ướp lạnh hoặc 
đông lạnh), ăn được; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; món thịt Kasuzuke (thịt được bảo 
quản bằng bã rượu sake); thịt sấy khô; món Croqueue (rau, củ, quả, thịt, cá đã băm/xay, 
bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ); xúc xích; thịt đã nấu chín và đóng hộp; món thịt 
Tsukudani (thịt nấu nhỏ lửa với nước tương); thịt đã nấu chín và đóng chai; thịt giăm 
bông; thịt lợn muối xông khói; món hải sản Kasuzuke (cá hoặc hải sản có vỏ, được bảo 
quản bằng bã rượu sake); món Kamaboko (bánh làm từ pa-tê cá, nướng hoặc hấp); hải sản 
hun khói; hải sản chế biến theo phong cách Shiokara (ruột cá, ruột mục, ruột hải sâm, 
tôm, rạm, hàu, lên men); cá ướp muối và sấy khô; hải sản đóng hộp; món hải sản 
Tsukudani (hải sản nấu nhỏ lửa với nước tương); hải sản đóng chai; cá và hải sản có vỏ 
phơi khô trong bóng râm; món chikuwa (bánh hình ống, làm từ pa-tê cá, đã nướng); cá và 
hải sản có vỏ đã luộc và sấy khô; món Hampen (bánh làm từ cá và khoai mỡ băm nhỏ, 
hấp chín bằng hơi); xúc xích cá; trứng cá đã chế biến; món Galbi (món thịt nướng); món 
Klipfish (cá tuyết ướp muối và làm khô); cá đóng hộp; cá nhuyễn dạng sệt; thịt ướp muối; 
thịt đông khô; thịt lợn ướp; thịt, đóng hộp; cá đã được bảo quản; thịt đã được bảo quản; 
món Yakitori [món thịt xiên nướng kiểu Nhật Bản]; pa-tê gan; món Katsuo-bushi (khúc 
cá ngừ luộc, hun khói rồi sấy khô), món Kantan (thạch rong biển sấy khô ở dạng miếng 
nhỏ); món Kezuri-bushi (thịt cá sấy khô thành từng lát mỏng); bột cá dùng làm thức ăn 
cho nguời; món Tororo-kombu (tảo bẹ sấy khô được bào thành lát mỏng); món Hoshi-nori 
(tảo tía sấy khô dạng miếng mỏng); món Hoshi-hijiki (tảo nâu sấy khô), món Hoshi-
wakame (rong biển sấy khô, ăn được); món Yaki-nori (phiến tảo tía nướng); rau và hoa 
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quả đã được chế biến; món Abura-age (đậu phụ miếng, đã chiên); món Kohri- dofu (đậu 
phụ miếng, đông khô); món Konnyaku (thạch làm tù củ Konjac hay khoai n−a); sữa đậu 
nành; đậu phụ; món Natto (đậu tương lên men); trứng đã chế biến; thịt hầm cà ri nấu sẵn; 
hỗn hợp xúp và thịt hầm; xúp cà ri nấu sẵn, thịt hầm nấu sẵn; xúp nấu sẵn; món ăn nấu 
sẵn có thành phần chủ yếu là cá và hải sản; trứng tráng (nấu chín); món Ochazuke-nori 
(tảo tía sấy khô ở dạng miếng mỏng, rắc lên cơm với nước nóng); món Furi-kake (cá, thịt, 
rau hoặc rong biển khô, ở dạng miếng nhỏ, mỏng dẹt); món Name- rnono (món ăn phụ 
làm từ đậu tương lên men); đậu (hạt) đã được bảo quản.     

 

Nhóm 30: Chè (trà); cà phê pha sẵn và đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao pha sẵn và đồ 
uống trên cơ sở ca cao; đá viên; bánh kẹo; bánh mì, không dùng cho mục đích y tế; bánh 
bao nhỏ; bánh xăng-đuých; món Chuka-manjuh (bánh bao nhồi thịt băm, hấp chín bằng 
hơi); bánh hăm-bơ-gơ (bánh xăng-đuých); bánh pizza; bánh xăng-đuých xúc xích; bánh 
pa-tê thịt; gia vị tổng hợp (không bao gồm gia vị có nguồn gốc thực vật); gia vị; hỗn hợp 
bột, kem, hương liệu trộn để làm kem; hỗn hợp bột, kem, hương liệu trộn để làm kem.trái 
cây; hạt cà phê chưa rang; chế phẩm ngũ cốc; bột làm từ nhân quả hạnh đào nghiền nhỏ; 
món Gyoza nấu sẵn (bánh bao nhồi thịt kiểu Trung Hoa); món Shumai nấu sẵn (bánh bao 
hấp kiểu Trung Hoa); món Sushi của Nhật Bản; món Takoyaki (viên bột nhào có trộn mẩu 
bạch tuộc băm nhỏ, rán chín); bữa ăn trưa theo suất (cơm hộp) bao gồm cơm, có thêm 
thịt, cá hoặc rau củ; bánh ravioli (bánh.bao nhân thịt truyền thống của ý); men dạng bột 
làm thức ăn cho người, không phải chất bổ sung ăn kiêng hoặc cho mục đích y tế; món 
Koji (gạo mầm lên men); nấm men làm thức ăn cho người, không phải chất bổ sung ăn 
kiêng hoặc cho mục đích y tế; bột nở; hỗn hợp bột chế biến sẵn để làm bánh kẹo ăn liền; 
gạo đã xát vỏ; yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột mì; mỳ ý (pasta) nấu sẵn; mỳ 
ramen nấu sẵn (món ăn Nhật Bản trên cơ sở mỳ sợi); món chanpon nấu sẵn (món mỳ sợi 
có thêm hải sản); món yakisoba nấu sẵn (mỳ xào).    

 

Nhóm 31: Thủy sản còn sống; tảo/rong biển, chưa chế biến, dùng làm thức ăn cho người 
hoặc cho động vật; rau tươi; cây mía đường; trái cây tươi; mồi câu cá (mồi sống); mạch 
nha dùng cho ngành bia và rượu; hạt kê đuôi cáo, chưa chế biến; hạt kê proso, chưa chế 
biến; hạt vừng ăn được chưa chế biến; kiều mạch, chưa chế biến; hạt ngô, chưa chế biến; 
hạt kê bamyard Nhật Bản, chưa chế biến; lúa mỳ chưa chế biến, lúa mạch chưa chế biến 
và yến mạch chưa chế biến; gạo, chưa chế biến; cao lương (còn gọi là lúa miến), chưa chế 
biến; thực phẩm cho động vật; hạt giống thực vật và củ hành/củ tỏi; cây; cỏ (thực vật để 
trồng); thảm cỏ tự nhiên; hoa khô; cây giống; cây non để làm giống; hoa tự nhiên; cỏ (lấy 
từ đồng cỏ) làm thức ăn cho động vật; cây cảnh nhỏ trồng trong chậu (Bonsai); thức ăn 
cho động vật có chứa chủ yếu protein; cá và động vật sống (không dùng làm thực phẩm); 
cùi dừa khô.     

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống có ga (đồ uống giải khát); nước ép trái cây; nước ép rau củ (đồ 
uống); chiết suất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; đồ uống là chất lỏng giống nước 
còn lại sau khi làm đông sữa chua hoặc khi chế biến pho mát (phần chất lỏng của sữa) 
(còn gọi là "whey beverages).     

 

Nhóm 33: Rượu awamori (rượu mạnh chưng cất từ gạo); đồ uống có cồn (trừ bia) thay thế 
cho rượu Sake; rượu Shochu (rượu trắng của Nhật Bản); Shiro-zake (rượu ngọt hỗn hợp 
trên cơ sở rượu gạo của Nhật Bản); rượu Sake; rượu Naoshi (rượu truyền thống của Nhật 
Bản); Mirin (rượu hỗn hợp trên cơ sở rượu Shochu của Nhật Bản); rượu phương Tây (nói 
chung); đồ uống trái cây có cồn; Chuhai (đồ uống trên cơ sở rượu Shochu của Nhật Bản); 
rượu Trung Hoa (nói chung); rượu mùi.     
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INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy nhờn 

dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy sạch gỉ kim loại; chế phẩm benzene tẩy vết 
bẩn/vết màu, tẩy dấu vết; chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm 
làm thơm mát hơi thở; chế phẩm đánh bóng; xà phòng, cụ thể là bột giặt, chế phẩm cọ 
rửa, làm sạch, xà phòng vệ sinh, dầu gội đầu không chứa thuốc, xà phòng giặt, xà phòng ở 
dạng chất lỏng, xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt, xà phòng bánh, chế phẩm làm 
sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, xà phòng chống đổ mồ hôi, 
chế phẩm rửa mắt không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm làm sạch, dầu gội cho động 
vật [chế phẩm chải lông không chứa thuốc], vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi, chế 
phẩm chống tắc đường ống nước thải, xà phòng cạo râu, xà phòng khử mùi, chất tẩy rửa, 
trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, chế phẩm đánh răng 
không chứa thuốc, mỹ phẩm, nước hoa và hương liệu cụ thể là: hương liệu cho thực phẩm 
[tinh dầu], hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu], hương thơm để thắp.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; lactoza dùng cho mục đích dược phẩm; giấy thấm dầu dùng 
cho mục đích y tế; khẩu trang vệ sinh; màng mỏng bằng tinh bột dùng để gói thuốc; vải 
gạc để băng bó; bao con nhộng rỗng dùng cho ngành dược; miếng che mắt bị thương 
dùng cho mục đích y tế; băng để băng bó vết thương ở tai; băng vệ sinh kinh nguyệt; băng 
vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút; 
cao dán; băng dùng để băng bó; băng y tế dùng để thấm hút chất lỏng; miếng đệm ngực 
thấm hút sữa dùng cho phụ nữ đang cho con bú; bông gạc dùng cho mục đích y tế; quần 
tã dùng cho người không tự chủ được; giấy bắt ruồi; giấy chống nhậy/mọt cắn; sữa bột 
cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 08: Nhíp; bàn là điện; dao cạo dùng điện và kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân, 
dùng điện; dụng cụ cầm tay có lưỡi sắc hoặc đầu nhọn, thao tác thủ công; gươm; dụng cụ 
dùng tay thao tác thủ công, ngoại trừ loại có lưỡi sắc hoặc đầu nhọn; dụng cụ cắt lát trứng, 
không dùng điện; dụng cụ bào, không dùng điện, để bào khối cá ngừ khô thành miếng lát 
mỏng [dụng cụ bào Katsuo-bushi]; dụng cụ mở đồ hộp không dùng điện; thìa [bộ đồ ăn]; 
dụng cụ thái lát pho mát không dùng điện; dụng cụ cắt bánh pizza không dùng điện; dĩa 
ăn; hộp dao cạo; bộ dụng cụ để cắt, sửa móng chân; dụng cụ uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, 
sửa móng tay; nhíp nhổ lông, tóc.  

 

Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; vòi chữa cháy/vòi cứu hỏa; thiết bị báo rò rỉ khí gaz; thiết bị 
báo hiệu chống trộm; mũ bảo hiểm; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện 
ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ đo lường không dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị và dụng cụ kiểm thử không dùng cho mục đích y tế; ắc quy và pin điện; 
dây điện và cáp điện; máy móc và thiết.bị viễn thông, cụ thể là, điện thoại; thiết bị trợ 
giúp cá nhân kỹ thuật số có dạng đồng hồ, điện thoại thông minh (smartphone); máy và 
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thiết bị âm thanh và hình ảnh, cụ thể là, micrô, loa phóng thanh, máy đọc đĩa compắc, 
máy hát tự động, máy ghi băng, máy quay đĩa chạy điện, đầu đọc đĩa ghi âm thanh, thiết 
bị ghi âm thanh, đầu đọc đĩa DVD; đầu ghi đĩa DVD, máy quay phim, và máy ảnh [nhiếp 
ảnh], khung ảnh kỹ thuật số, máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình 
[camcorder], máy đọc đĩa video, máy ghi băng video, băng ghi hình, màn hình video, 
thiết bị video giám sát trẻ nhỏ, bộ phận và phụ kiện cho máy móc và thiết bị viễn thông, 
cụ thể là, dây treo trang trí điện thoại di động, dụng cụ làm sạch băng từ, dụng cụ làm 
sạch đầu tiếp xúc băng từ, loa, băng trắng (băng từ chưa có ®÷ liệu). dùng cho máy ghi 
băng, công tắc chuyển đổi chế độ cho thiết bị viễn thông, bộ kết nối cho thiết bị viễn 
thông, bảng ổ cắm dùng cho thiết bị viễn thông, đèn chỉ báo cho thiết bị viễn thông, tai 
nghe, thiết bị làm sạch đĩa hát, máy nghe nhạc và xem phim cầm tay, khung giữ cho cuộn 
điện, máy đọc để viết chính tả, thiết bị điện báo truyền ảnh, thiết bị điện động cho điều 
khiển từ xa các tín hiệu, vỏ hộp loa, vành loa cho máy tăng âm, thiết bị định vị toàn cầu 
(GPS), thiết bị liên lạc, bộ sử dụng cho điện thoại không dùng tay, bộ thu phát sóng, dụng 
cụ hàng hải, camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ, thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy 
vi tính trên xe cộ], thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức, thiết bị giám sát, trừ loại 
dùng cho mục đích y tế, rađiô, máy trả lời tự động, máy, thiết bị điện tử và các bộ phận 
của chúng, cụ thể là: máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy quét [thiết bị xử 
lý dữ liệu], máy in để dùng với máy tính [trừ loại máy in 3D], máy sao chụp tĩnh điện, từ 
điển điện tử, thiết bị xử lý văn bản, thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh], chip [mạch tích 
hợp], hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động, máy đọc ký tự 
quang, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, phần mềm máy tính ghi sẵn, phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải về, màng bảo vệ chuyên dùng cho màn hình máy tính, thẻ từ đuợc 
mã hóa, máy hát tự động cho máy tính, giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính, nhãn điện 
tử cho hàng hóa, bảng tương tác điện tử, thiết bị đọc sách điện tử, nhật ký điện tử, máy 
tính bỏ túi, bộ vi xử lý, máy đọc USB [thiết bị xử lý dữ liệu]; găng tay bảo hộ phòng 
chống tai nạn, kính đeo mắt [kể cả kính đeo mắt và kính bảo hộ]; mũ bảo hiểm cho thể 
thao; dụng cụ đếm nhịp khi chơi nhạc; mạch điện tử và đĩa CD-ROM ghi sẵn các chương 
trình biểu diễn tự động cho nhạc cụ điện tử; đĩa ghi âm nhạc (để chơi bằng máy quay đĩa); 
tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; đã video đã ghi sẵn 
và băng video đã ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tủ có thể tải xuống.  

 
Nhóm 10: Găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; núm vú giả cho trẻ em ngậm; túi đá 
lạnh để chườm, ở dạng gối mềm, dùng cho mục đích y tế; băng treo, hình tam giác, để 
băng bó; băng hỗ trợ cho việc băng bó; chỉ cat-gut để khâu vết mổ; cốc sữa cho trẻ em 
uống, dùng cho mục đích y tế; ống pipet (ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng) dùng cho 
mục đích y tế; núm vú giả; túi đá chườm, dùng cho y tế; bao đựng túi đá chườm dùng cho 
y tế; bình sữa cho trẻ em bú; dụng cụ tránh thai, không chúa hoá chất; nút bịt lỗ tai dùng 
khi ngủ; nút bịt lỗ tai để chống tiếng ồn; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp (mát-xa) 
chạy điện, dùng cho mục đích gia đình; ống đựng nước tiểu dùng cho mục đích y tế; bô vệ 
sinh dùng cho bệnh nhân; dụng cụ lấy ráy tai.  

 

Nhóm 11: Đèn điện; thiết bị chiếu sáng; các thiết bị điện nhiệt, cụ thể là: hệ thống và thiết 
bị nấu nướng dùng cho mục đích thương mại, thiết bị i-on hóa nước chạy bằng điện dùng 
cho mục đích gia dụng, tấm sưởi ấm chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng, thiết bị 
làm sạch nướe chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, tủ lạnh chạy điện dùng cho mục 
đích gia dụng, máy ướp lạnh chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị hút ẩm, hệ 
thống và thiết bị sấy khô, bộ trao đổi nhiệt trừ loại là bộ phận của máy móc, máy rang cà 
phê, máy làm kem lạnh, máy làm bánh mỳ, thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ 
uống nóng và lạnh, bình pha cà phê dùng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, dụng cụ 
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phun sô cô la dạng tháp dùng điện, thiết bị điện để làm sữa chua, hệ thống và thiết bị nấu 
nướng, vòng đệm/gioăng của vòi nước, bếp nấu không dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng, thiết bị làm nóng nước; bàn bếp tích hợp với bồn rửa; bồn rửa của nhà bếp; bộ lọc 
dùng cho vòi nước máy trong gia đình không dùng điện; lồng ấp có cán dài để sưởi; thiết 
bị sưởi bỏ túi; bình đun nước nóng để giữ ấm chân khi nằm trên giường; thiết bị phân phối 
chất tẩy uế trong buồng vệ sinh; chậu vệ sinh; bệ ngồi để sử dụng cùng với chậu vệ sinh 
kiểu Nhật Bản; túi làm nóng/làm lạnh (túi chứa chất hóa học có thể phản ứng để làm nóng 
hoặc làm lạnh theo ý muốn của người sử dụng) không dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 16: Hồ dán và băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; máy in địa chỉ; 
ruy băng mực cho máy in; dập ghim điện dùng cho văn phòng; dụng cụ vẽ; máy hủy giấy 
dùng cho văn phòng; máy đóng dấu dùng cho văn phòng; gọt bút chì, chạy điện hoặc 
không chạy điện; thùng (hộp) làm bằng giấy dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo 
dùng để bao gói thực phẩm dùng cho mục đích gia dụng; túi giấy đựng rác dùng cho mục 
đích gia dụng; túi bằng chất dẻo để đựng rác dùng cho mục đích gia dụng; dưỡng may 
quần áo bằng giấy; phấn cho thợ may; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; khăn vệ sinh tay 
bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy; giấy và bìa cứng không thuộc các nhóm khác; văn phòng phẩm; ấn phẩm; bức 
tranh vẽ và bức thư pháp; ảnh chụp [được in]; giá đựng ảnh chụp.  

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện; vòng đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá; găng tay cách 
điện, cách nhiệt, dây bằng cao su; dây buộc bằng cao su; dây bằng amiăng; dây buộc 
bằng amiăng; đồ chứa đựng làm bằng cao su, để bao gói, dùng trong công nghiệp; nút 
bằng cao su; nắp và nút bịt làm bằng cao su, dùng cho đồ chứa để bao gói sử dụng trong 
công nghiệp; tấm chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  

 
Nhóm 18: Da thuộc và da lông thú, thô hoặc bán thành phẩm; bao (vật dụng để chứa 
đựng) làm bằng da thuộc, dùng để bao gói trong công nghiệp; quần áo cho vật nuôi trong 
nhà; túi và bao nhỏ, cụ thể là, túi đeo vai, cặp đựng giấy tờ tài liệu, túi hành lý có thể kéo 
hoặc xách tay, túi xách tay, ví đựng danh thiếp, túi mua hàng bao gồm cả túi có bánh xe, 
bao để móc chìa khóa; bao nhỏ để đựng tiền; ví đựng các loại thẻ (vé) đi tàu xe; tay 
cầm/tay nắm dùng để xách túi khi đi mua sắm; túi đựng hành lý có dạng khối nén 
(chuyên dùng cho hành lý), dây đeo vai [dây đai] bằng da thuộc, bộ đồ du lịch [đồ da], túi 
cho người cắm trại, túi cầm tay của phụ nữ, ví bỏ túi, túi đết, tay nắm của vali, túi thể 
thao, túi sách học sinh, ba lô, túi dùng ở bãi biển, túi du lịch, thẻ hành lý, vali (hành lý); ví 
đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ô và bao ô; gậy chống khi đi bộ (không dùng 
cho mục đích y tế), gậy ba toong (không dùng cho mục đích y tế), tay nắm của gậy chống 
và của gậy ba toong.  

 

Nhóm 20: Phụ kiện của rèm; chốt cửa, không bằng kim loại; dụng cụ kẹp giữ nắp chai, 
không bằng kim loại; chốt cửa sổ, không bằng kim loại; đinh, không bằng kim loại; cái 
nêm (chêm) không bằng kim loại; đai ốc, không bằng kim loại; đinh vít, không bằng kim 
loại; đinh mũ, không bằng kim loại; then, không bằng kim loại; đinh tán, không bằng kim 
loại; bánh xe nhỏ cho đồ đạc, không bằng kim loại; vòng đệm, không bằng kim loại, cao 
su hay sợi lưu hóa; đệm [đồ đạc]; nệm để dùng trên sàn nhà kiểu Nhật Bản [Zabuton]; 
gối; nệm để nằm [đồ đạc]; vật dụng để chứa đựng bằng gỗ, bằng tre và bằng nhựa để đóng 
gói, dùng trong công nghiệp; biển ghi tên, không bằng kim loại; biển ghi tên gắn trên cửa, 
không bằng kim loại; quạt tay, dạng tấm dẹt, dùng cho cá nhân; quạt xếp (như quạt giấy), 
dùng tay; giường cho vật nuôi trong nhà; cũi chó; hộp làm ổ cho chim nhỏ nuôi trong nhà; 
thang cây, không bằng kim loại; thang gấp, không bằng kim loại; móc treo mũ, không 
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bằng kim loại; giỏ mua hàng, không bằng kim loại; tấm bảng treo đồ dùng [bảng treo đồ 
dùng kiểu Nhật Bản có lỗ hoặc có móc sẵn để treo đồ dùng, vật dụng vào vị trí cố định]; 
đồ đạc, cụ thể là đồ đạc nội thất trong nhà đồ đạc văn phòng, đồ đạc trường học; mành 
che cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất]; mành Sudare (mành che bên trong nhà của Nhật 
Bản bằng lau sậy, mây, hoặc tre); mành làm bằng xâu chuỗi hạt để trang trí, mành che cửa 
sổ bên trong nhà (mành che nắng); gương cầm tay; túi để đựng gương cầm tay; nôi trẻ 
em; khung tập đi cho trẻ em.  

 
Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; dụng cụ mỹ phẩm; dụng cụ dùng để vệ sinh; găng tay dùng 
cho mục đích gia dụng; dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp không bao gồm thiết 
bị làm nóng nước dùng gaz, bếp nấu không dùng điện cho mục đích gia dụng, bàn bếp để 
nấu ăn và bồn rửa của bếp; nồi để nấu ăn không dùng điện; chảo để nấu ăn không dùng 
điện; bình pha cà phê không dùng điện; ấm đun nước bằng gang của Nhật Bản không 
dùng điện [Tetsubin]; ấm đun nước không dùng điện; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; 
thùng đựng đá lạnh cho mục đích gia dụng; vật chứa đựng gạơ cho nhà bếp; bình thủy 
tinh để bảo quản đồ ăn; bình để uống, dùng cho người đi du lịch; phích đựng chất lỏng 
[bình cách nhiệt]; dụng cụ đánh kem không dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; cái 
xiên để nướng bằng kim loại; dụng cụ lọc dạng lưới dùng trong việc nấu nướng; bình lắc 
hỗn hợp đồ uống; cối xay cà phê thao tác bằng tay; cối xay hạt tiêu thao tác bằng tay; 
Sunkogi (chày bằng gỗ dùng cho việc nấu nướng); Suribachi (đồ bằng đất nung để chứa 
đựng dùng cho mục đích gia dụng); nạo dùng cho việc nấu nướng; cái thớt dùng cho việc 
nấu nướng; trục cán bột dùng cho mục đích nấu ăn; vỉ nướng, dụng cụ nấu nướng; dụng 
cụ để vắt chanh; khuôn bánh quế, không dùng điện; xô đựng đá lạnh; kẹp gắp đường 
miếng; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch; lọ đựng hạt tiêu; lọ đựng đường; cái rổ đồ để đựng, có 
nhiều lỗ để nước hoặc chất lỏng từ thực phẩm chảy đi, giúp làm khô ráo thực phẩm; lọ 
trộn muối; cái muôi xúc cơm, kiểu Nhật Bản [Shamoji]; phễu rót dùng cho việc nấu ăn; 
ống hút để uống; khay hoặc giá đựng đồ ăn cho cá nhân klểu Nhật Bản [còn gọi là Zen]; 
dụng cụ mở nút chai, không dùng điện; cốc đựng trứng để ăn; thìa xúc bánh kem mứt; vật 
dụng giữ khăn bàn ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; tấm đế dày để lót nồi (đồ dùng trên bàn); 
đũa; hộp đựng đũa; muôi múc dùng cho nhà bếp; muỗng sâu lòng dùng cho nhà bếp; cái 
sàng dùng cho việc nấu ăn; cái rây dùng cho việc nấu ăn; khay dùng cho mục đích gia 
dụng; tăm; lọ đựng tăm; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; dụng cụ dùng cho việc giặt 
rửa, cụ thể là, xô dùng cho việc cọ rửa, ván để giặt, cái kẹp phơi quần áo, bàn chải để giặt, 
chậu [đồ chúa đựng], giẻ lau bụi, giẻ lau để làm sạch, chậu giặt, bàn chải cọ rửa, giỏ đựng 
rác, mo hót rác, chổi lau bụi cho đồ đạc trong nhà, Hari-ita (ván để phơi kimono sau khi 
đã được giặt, làm cứng bằng hồ bột và được căng ra cho phẳng); chổi (để quét), cây lau 
sàn, cái mắc chuyên dùng để phơi quần áo, giỏ đựng giấy bỏ đi, thùng rác, bàn chải để rửa 
bát, nùi để. cọ rửa dùng cho nhà bếp; khăn lau chùi bằng vải; tấm ván để là; bình xịt của 
thợ may; tấm ván để đánh dấu sợi vải [Hera-dai]; dụng cụ để khuấy nước nóng trong bồn 
tắm [Yukakibo]; ghế đẩu chỉ dùng trong nhà tắm; xô dùng trong nhà tắm; vật dụng để tắt 
nến; giá đỡ nến; bẫy chuột; vỉ đập ruồi; chậu hoa; chậu trồng cây bằng phương pháp thủy 
canh dùng cho việc làm vườn; bình tưới nước; đồ chứa thức ăn, nước uống cho thú nuôi 
trong nhà; bàn chải lông cho thú nuôi; lồng chim; chậu tắm cho chim; bàn chải quần áo; 
lợn đựng tiền tiết kiệm; vật dụng giữ giấy vệ sinh; bàn chải đánh giầy; dụng cụ đón gót 
khi đeo giầy; bọt biển dùng để đánh giầy; giẻ để đánh bóng giầy; cốt giầy [khung giữ 
dáng cho giầy].  

 

Nhóm 24: Nỉ và vải không dệt; vải dầu [dùng làm khăn trải bànj; vải hồ gôm chống thấm 
nước; vải có lớp phủ ngoài bằng vinyl; vải pha cao su; vải giả da; vật liệu dùng để lọc làm 
bằng vải dệt; sản phẩm vải dệt dùng cho cá nhân, cụ thể là khăn tắm bằng vải, vải để gói 
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dùng trong nghi lễ của Nhật bản [fukusaj, vải để gói của Nhật Bản [furoshiki], khăn mặt 
bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn tắm bằng vải lanh (không phải trang phục), màn 
chống muỗi, khăn phủ giường (bằng vải dệt), mÒn futon (mÒn bông Nhật Bản), vỏ mÒn 
futon, vải bọc mÒn futon, vỏ gối, chăn, khăn ăn bằng vải dệt, khăn lau khô bát đĩa; biểu 
ngữ bằng vải hoặc bằng chất dẻo; cờ bằng vải hoặc bằng chất dẻo; vỏ bọc bệ ngồi toa lét 
bằng vải; vỏ bọc ghế ngồi bằng vải, không dùng cho xe cộ; tấm trướng treo tường bằng 
vải; rèm bằng vải hoặc chất dẻo; khăn trải bàn, không bằng giấy; rèm (cỡ lớn và dày) 
bằng vải hoặc chất dẻo; túi ngủ; nhãn mác bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo, trang phục; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón [trang phục]; ca 
vát; khăn quàng cổ; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần (treo qua 
vai); dải băng quấn quanh thắt lưng [trang phục]; thắt lưng [trang phục]; đồ đi chân 
[không bao gồm đồ đi chân dùng cho thể thao]; trang phục giả trang; đồ đi chân chuyên 
dùng cho thể thao; bộ quần áo bơi dùng cho thể thao, không dùng để lặn.  

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm, giặt dùng cho khu nhà tắm/khu giặt rửa; chiếu cói 
Goza (chiếu của Nhật Bản); chiếu tatami (chiếu làm bằng rơm ép truyền thống của Nhật 
Bản); thảm mushiro (thảm dệt bằng rơm của Nhật Bản); tấm phủ sàn; tấm trang trí treo 
tường, không bằng vật liệu dệt; thảm cỏ nhân tạo: thảm tập thể dục: giấy dán tường.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi.  

 

Nhóm 34: Vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2018-26415 (220) 07.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.4 
(591) Vàng ròng, trắng. 
(731) SEVEN-ELEVEN JAPAN CO., LTD.  

(JP) 
8-8, Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-
8452, JAPAN.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; sản phẩm sữa; thịt (tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) làm thức 
ăn cho người; trứng (chưa qua chế biến); thủy sản không còn sống (tươi, ướp lạnh hoặc 
đông lạnh), ăn được; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; món thịt kasuzuke (thịt được bảo 
quản bằng bã rượu sake); thịt sấy khô; món croqueue (rau, củ, quả, thịt, cá đã băm/xay, 
bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ); xúc xích; thịt đã nấu chín và đóng hộp; món thịt 
tsukudani (thịt nấu nhỏ lửa với nước tương); thịt đã nấu chín và đóng chai; thịt giăm bông; 
thịt lợn muối xông khói; món hải sản kasuzuke (cá hoặc hải sản có vỏ, được bảo quản 
bằng bã rượu sake); món kamaboko (bánh làm từ pa-tê cá, nướng hoặc hấp); hải sản hun 
khói; hải sản chế biến theo phong cách shiokara (ruột cá, ruột mục, ruột hải sâm, tôm, 
rạm, hàu, lên men); cá ướp muối và sấy khô; hải sản đóng hộp; món hải sản tsukudani 
(hải sản nấu nhỏ lửa với nước tương); hải sản đóng chai; cá và hải sản có vỏ phơi khô 
trong bóng râm; món chikuwa (bánh hình ống, làm từ pa-tê cá, đã nướng); cá và hải sản 
có vỏ đã luộc và sấy khô; món hampen (bánh làm từ cá và khoai mỡ băm nhỏ, hấp chín 
bằng hơi); xúc xích cá; trứng cá đã chế biến; món galbi (món thịt nướng); món klipfish 
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(cá tuyết ướp muối và làm khô); cá đóng hộp; cá nhuyễn dạng sệt; thịt ướp muối; thịt 
đông khô; thịt lợn ướp; thịt, đóng hộp; cá đã được bảo quản; thịt đã được bảo quản; món 
Yakitori [món thịt xiên nướng kiểu Nhật Bản]; pa-tê gan; món katsuo-bushi (khúc cá ngừ 
luộc, hun khói rồi sấy khô), món kantan (thạch rong biển sấy khô ở dạng miếng nhỏ); 
món kezuri-bushi (thịt cá sấy khô thành từng lát mỏng); bột cá dùng làm thức ăn cho 
người; món tororo-kơmbu (tảo bẹ sấy khô được bào thành lát mỏng); món hoshi-nori (tảo 
tía sấy khô dạng miếng mỏng); món hoshi-hijiki (tảo nâu sấy khô), món Hoshi-wakame 
(rong biển sấy khô, ăn được); món yaki-nori (phiến tảo tía nướng); rau và hoa quả đã được 
chế biến; món abura-age (đậu phụ miếng, đã chiên); món kohri- dofu (đậu phụ miếng, 
đông khô); món konnyaku (thạch làm tù củ Konjac hay khoai n−a); sữa đậu nành; đậu 
phụ; món Natto (đậu tương lên men); trứng đã chế biến; thịt hầm cà ri nấu sẵn; hỗn hợp 
xúp và thịt hầm; xúp cà ri nấu sẵn, thịt hầm nấu sẵn; xúp nấu sẵn; món ăn nấu sẵn có 
thành phần chủ yếu là cá và hải sản; trứng tráng (nấu chín); món ochazuke-nori (tảo tía 
sấy khô ở dạng miếng mỏng, rắc lên cơm với nước nóng); món furi-kake (cá, thịt, rau 
hoặc rong biển khô, ở dạng miếng nhỏ, mỏng dẹt); món name - mono (món ăn phụ làm từ 
đậu tương lên men); đậu (hạt) đã được bảo quản.     

 

Nhóm 30: Chè (trà); cà phê pha sẵn và đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao pha sẵn và đồ 
uống trên cơ sở ca cao; đá viên; bánh kẹo; bánh mì, không dùng cho mục đích y tế; bánh 
bao nhỏ; bánh xăng-đuých; món chuka-manjuh (bánh bao nhồi thịt băm, hấp chín bằng 
hơi); bánh hăm-bơ-gơ (bánh xăng-đuých); bánh pizza; bánh xăng-đuých xúc xích; bánh 
pa-tê thịt; gia vị tổng hợp (không bao gồm gia vị có nguồn gốc thực vật); gia vị; hỗn hợp 
bột, kem, hương liệu trộn để làm kem; hỗn hợp bột, kem, hương liệu trộn để làm kem trái 
cây; hạt cà phê chưa rang; chế phẩm ngũ cốc; bột làm từ nhân quả hạnh đào nghiền nhỏ; 
món gyoza nấu sẵn (bánh bao nhồi thịt kiểu Trung Hoa); món shumai nấu sẵn (bánh bao 
hấp kiểu Trung Hoa); món sushi của Nhật Bản; món takoyaki (viên bột nhào có trộn mẩu 
bạch tuộc băm nhỏ, rán chín); bữa ăn trưa theo suất (cơm hộp) bao gồm cơm, có thêm 
thịt, cá hoặc rau củ; bánh ravioli (bánh bao nhân thịt truyền thống của ý); men dạng bột 
làm thức ăn cho người, không phải chất bổ sung ăn kiêng hoặc cho mục đích y tế; món 
koji (gạo mầm lên men); nấm men làm thức ăn cho người, không phải chất bổ sung ăn 
kiêng hoặc cho mục đích y tế; bột nở; hỗn hợp bột chế biến sẵn để làm bánh kẹo ăn liền; 
gạo đã xát vỏ; yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột mì; mỳ ý (pasta) nấu sẵn; mỳ 
ramen nấu sẵn (món ăn Nhật Bản trên cơ sở mỳ sợi); món chanpon nấu sẵn (món mỳ sợi 
có thêm hải sản); món yakisoba nấu sẵn (mỳ xào).    

 

Nhóm 31: Thủy sản còn sống; tảo/rong biển, chưa chế biến, dùng làm thức ăn cho người 
hoặc cho động vật; rau tươi; cây mía đường; trái cây tươi; mồi câu cá (mồi sống); mạch 
nha dùng cho ngành bia và rượu; hạt kê đuôi cáo, chưa chế biến; hạt kê proso, chưa chế 
biến; hạt vừng ăn được chưa chế biến; kiều mạch, chưa chế biến; hạt ngô, chưa chế biến; 
hạt kê bamyard Nhật Bản, chưa chế biến; lúa mỳ chưa chế biến, lúa mạch chưa chế biến 
và yến mạch chưa chế biến; gạo, chưa chế biến; cao lương (còn gọi là lúa miến), chưa chế 
biến; thực phẩm cho động vật; hạt giống thực vật và củ hành/củ tỏi; cây; cỏ (thực vật để 
trồng); thảm cỏ tự nhiên; hoa khô; cây giống; cây non để làm giống; hoa tự nhiên; cỏ (lấy 
từ đồng cỏ) làm thức ăn cho động vật; cây cảnh nhỏ trồng trong chậu (Bonsai); thức ăn 
cho động vật có chứa chủ yếu protein; cá và động vật sống (không dùng làm thực phẩm); 
cùi dừa khô.     

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống có ga (đồ uống giải khát); nước ép trái cây; nước ép rau củ (đồ 
uống); chiết suất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; đồ uống là chất lỏng giống nước 
còn lại sau khi làm đông sữa chua hoặc khi chế biến pho mát (phần chất lỏng của sữa) 
(còn gọi là "whey beverages).     
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Nhóm 33: Rượu awamori (rượu mạnh chưng cất từ gạo); đồ uống có cồn (trừ bia) thay thế 
cho rượu sake; rượu shochu (rượu trắng của Nhật Bản); shiro-zake (rượu ngọt hỗn hợp 
trên cơ sở rượu gạo của Nhật Bản); rượu sake; rượu naoshi (rượu truyền thống của Nhật 
Bản); mirin (rượu hỗn hợp trên cơ sở rượu shochu của Nhật Bản); rượu phương Tây (nói 
chung); đồ uống trái cây có cồn; chuhai (đồ uống trên cơ sở rượu shochu của Nhật Bản); 
rượu Trung Hoa (nói chung); rượu mùi.       

 

 
(210) 4-2018-26498 (220) 07.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH ASIA COSMETICS  

(VN) 
Số 3, liền kề 7, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-26517 (220) 08.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(731) PT. KALDU SARI NABATI 

INDONESIA   (ID) 
Jl. Raya Cicalengka Majalaya Km 1.6, 
Kp. Andir Rt 01 Rw 13, Desa Cikuya 
Kecamatan Cicalengka, Kabupaten 
Bandung, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ pho mát; pho mát dạng que; pho mát cắt miếng, pho mát ở dạng 
nước chấm; pho mát. dạng phết; thực phẩm ăn nhanh làm từ pho mát; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; sản phẩm từ khoai tây ở dạng 
thực phẩm ăn nhanh; thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là thịt; thực phẩm ăn 
nhanh chứa thành phần chủ yếu là rau, thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là 
rau đã tách nước, thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là rau khô.  

 
Nhóm 30: Bánh quy, bánh quy có hương vị pho mát; bánh xốp wafers (bánh quy); bánh 
kẹo; bánh kẹo dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là bánh kẹo; 
thực phẩm ăn nhanh dạng thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là hạt (bánh kẹo); thực 
phẩm ăn nhanh dạng thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là quả hạch (bánh kẹo); thực 
phẩm ăn nhanh ngũ cốc có hương vị pho mát; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngô, thanh kẹo; kẹo 
không dùng cho mục đích y tế, bánh quy giòn; bánh quy giòn có chứa pho mai; bánh cluy 
(cookies); bánh ngọt; bánh ngọt chứa pho mai (cheesecake); bánh bông lan (sponge cake).  
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(210) 4-2018-26574 (220) 08.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) CONNELL BROS. HOLDING 

(SINGAPORE) PTE. LTD.  (SG) 
223 Mountbatten Road, #03-04/05/06, 
398008 Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)  Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; chất (chế phẩm) chống rỉ và chất bảo quản gỗ; phẩm màu; 

chất cố định màu; nhựa tự nhiên (dạng thô); kim loại dạng lá hoặc dạng bột dùng cho thợ 
sơn, thợ trang trí, thợ in và họa sĩ. 

 

 
(210) 4-2018-26581 (220) 08.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 
Hangzhou, 310052, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; chương trình máy 
vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chip [mạch tích 
hợp]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; công cụ 
giám sát [chương trình máy tính]; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; thẻ thông minh [thẻ tích 
hợp]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; bộ vi 
xử lý; thiết bị để xử lý dữ liệu; màn hình [phần cứng máy vi tính]; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; thiết bị chỉ báo định lượng; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; máy cân; dụng cụ đo; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; đèn chớp [tín hiệu phát sáng]; 
biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; đèn báo hiệu; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ 
học; thiết bị liên lạc; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị điện 
động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; rađiô; thiết bị định vị toàn cầu [GPS]; điện thoại 
hình; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị ghi hình; thiết bị giám sát, dùng điện; thiết bị đo tốc 
độ [nhiếp ảnh]; máy ảnh [chụp ảnh]; đèn chớp [nhiếp ảnh]; bộ dò; thiết bị kiểm tra tốc độ 
dùng cho xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; dụng cụ quan sát; thấu 
kính quang học; màn hình viđêô; thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống điện cho việc điều 
khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị báo động; bộ dò khói; thiết bị báo động 
bằng âm thanh; thiết bị báo cháy; khoá điện; còi; thiết bị báo hiệu chống trộm; pin điện; 
rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
hình; nút bấm chuông; hệ thống phòng trộm, chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập điện 
tử dùng cho cửa khóa liên động; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; bảng 
điều khiển [điện]; phần mềm cho điện thoại di động, có thể tải xuống được; nền tảng phần 
mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; thiết bị hỗ trợ dữ liệu cá nhân; hệ thống 
giám sát điện tử; rô bốt cho mục đích giám sát an toàn. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; giám sát hệ thống 
máy tính nhờ truy cập từ xa; phân tích hệ thống máy tính; cho thuê máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; tư vấn về thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần 
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mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch 
vụ sao chép các chương trình máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý 
sang dạng điện tử; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện 
tử]; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ đặt web; dịch vụ bảo vệ máy 
tính không bị nhiễm virus; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

 

 
(210) 4-2018-26582 (220) 08.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.1.1; 26.4.10 
(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 
Hangzhou, 310052, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; chương trình máy 
vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chip [mạch tích 
hợp]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; công cụ 
giám sát [chương trình máy tính]; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; thẻ thông minh [thẻ tích 
hợp]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; bộ vi 
xử lý; thiết bị để xử lý dữ liệu; màn hình [phần cứng máy vi tính]; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; thiết bị chỉ báo định lượng; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; máy cân; dụng cụ đo; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; đèn chớp [tín hiệu phát sáng]; 
biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; đèn báo hiệu; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ 
học; thiết bị liên lạc; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị điện 
động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; rađiô; thiết bị định vị toàn cầu [GPS]; điện thoại 
hình; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị ghi hình; thiết bị giám sát, dùng điện; thiết bị đo tốc 
độ [nhiếp ảnh]; máy ảnh [chụp ảnh]; đèn chớp [nhiếp ảnh]; bộ dò; thiết bị kiểm tra tốc độ 
dùng cho xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; dụng cụ quan sát; thấu 
kính quang học; màn hình viđêô; thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống điện cho việc điều 
khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị báo động; bộ dò khói; thiết bị báo động 
bằng âm thanh; thiết bị báo cháy; khoá điện; còi; thiết bị báo hiệu chống trộm; pin điện; 
rô bớt người máy có trí tuệ nhân tạo; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
hình; nút bấm chuông; hệ thống phòng trộm, chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập điện 
tử dùng cho cửa khóa liên động; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; bảng 
điều khiển [điện]; phần mềm cho điện thoại di động, có thể tải xuống được; nền tảng phần 
mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; thiết bị hỗ trợ dữ liệu cá nhân; hệ thống 
giám sát điện tử; rô bốt cho mục đích giám sát an toàn.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; giám sát hệ thống 
máy tính nhờ truy cập từ xa; phân tích hệ thống máy tính; cho thuê máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; tư vấn về thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch 
vụ sao chép các chương trình máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý 
sang dạng điện tử; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện 
tử]; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ đặt web; dịch vụ bảo vệ máy 
tính không bị nhiễm virus; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 
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(210) 4-2018-26608 (220) 08.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ZHONGSHAN TIANMEI 

ELECTRICAL APPLIANCES CO., 
LTD.  (CN) 
No.8 Kuizhong Road, Dayan Industrial 
Dist, Huangpu, Zhongshan, Guangdong, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp; bếp ga; thiết bị khử trùng; quạt gió [điều 
hoà không khí]; máy và thiết bị làm sạch không khí; máy và thiết bị làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2018-26632 (220) 08.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất keo 
dán vải nhám Bá Lộc  (VN) 
24 Lê Độ, phường Xuân Hà, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2018-26698 (220) 09.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Tiền Nguyễn Trường Duy  (VN) 
81 đường số 10, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, rau, quả, tất cả đã qua chế biến, đông lạnh hoặc sấy khô.  
 

 
(210) 4-2018-26705 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 5.7.14 
(591) Nâu đất, vàng nhạt, xanh nước biển, đỏ, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện SI MA CAI  
(VN) 
Thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma 
Cai, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 31: Quả mận (trái cây tươi). 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán sản phẩm sau: quả mận.  
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(210) 4-2018-26718 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xúc tiến 
thương mại và dịch vụ ánh 
Sao   (VN) 
Số 98 phố Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh mỳ, bánh ngọt; bánh mỳ kẹp nhân; bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh 
xăng đuých (bánh kẹp pho mát). 

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xirô dùng cho đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-26749 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.4; A3.1.24 
(591) Nâu. 
(731) CHUN-WEI LIN   (TW) 

10F., No.5, Ln. 77, Danjin Rd., Tamsui 
Dist., New Taipei City 251, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần trẻ em (đồ lót); quần áo; giày; mũ lưỡi trai 
(đồ đội đầu); tất ngắn cổ.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; phân phát hàng mẫu cho các nhà sản xuất trong và ngoài nước; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ mua sắm cho 
người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác) trên truyền hình; dịch vụ mua sắm 
cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác) trên mạng internet; dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-26770 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.9; A25.7.3; A25.7.8 
(591) Xám, xám nhạt, xanh, xanh nhạt, vàng. 
(731) TAH TONG TEXTILE CO., LTD   (TW) 

3f., no.346, sec. 3, nanjing e. rd., 

songshan district, taipei city 105, 

taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ gai dầu; sợi bông đã xe; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi 
và chỉ đã xe. 

 
Nhóm 24: Vải bông; vải; khăn trải giường; vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải sử dụng trong 
ngành dệt; vải lanh; vỏ nệm; khăn trải giường (vải dệt). 

 

 
(210) 4-2018-26772 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

SUNKUN   (VN) 
K249/59 Hà Huy Tập, phường Hoà Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Tỏi, tỏi đen, nước cốt tỏi đen (đã qua chế biến).  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu tỏi, tỏi đen và nước cốt tỏi đen.  
 

 
(210) 4-2018-26778 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) GUANGZHOU KISS TRADING CO., 

LTD.  (CN) 
Room 511, No. 98, Longxi Middle 
Road, Liwan district, Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-26779 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.4.24 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Quang Tấn  (VN) 
Số 101 - K3B Bách Khoa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); 
dịch vụ karaoke; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn các chương trình tạp 
kỹ. 
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(210) 4-2018-26787 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TAKARA STANDARD CO., LTD. 

(TAKARA STANDARD KABUSHIKI 
KAISHA)  (JP) 
2-1, Shigino-higashi 1-chome, Joto-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu ép tường bằng kim loại để hoàn thiện ngoại thất; vật liệu ốp tường 
bằng kim loại để hoàn thiện nội thất; vật liệu ốp tường bằng thép được phủ men (vật liệu 
xây dựng bằng kim loại); vật liệu xây dựng hoặc cho công trình xây dựng bằng kim loại; 
nhà tiền chế (bộ lắp ghép) bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Bồn cầu và bệ xí vệ sinh được bán theo bộ; bồn tắm đúc sẵn được bán cả bộ; 
vòi nước (thiết bị vệ sinh); thiết bị nhiệt điện dùng trong gia dụng; chụp hút khói dùng 
trong nhà bếp [chụp hút khói, dùng cho mục đích gia dụng]; thiết bị làm nóng nước bằng 
ga dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm nóng nước bằng đầu dùng cho mục đích gia 
dụng; thiết bị làm nóng thức ăn dùng trong nấu nướng không dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng; mặt bàn bếp tích hợp với bồn rửa bát dùng cho mục đích gia dụng; bồn rửa 
cho nhà bếp dùng cho mục đích gia dụng; phụ kiện bồn tắm; bồn rửa tay (bộ phận của hệ 
thống vệ sinh); chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bệ ngồi bồn cầu gắn kèm theo 
vòi phun nước để rửa; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong buồng vệ sinh; chậu vệ sinh; 
bồn cầu gắn kèm theo vòi phun nước để rửa; bệ ngồi của bồn cầu theo phong cách Nhật 
Bản.  

 

(210) 4-2018-26810 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.4.2; A3.4.4; 3.4.13; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM Khang 
Nguyễn  (VN) 
177 Ngô Gia Tự, phường Phước Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh, phụ kiện tủ bếp, đồ dùng nhà bếp.  
 
 

(210) 4-2018-26811 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 7.3.11; A11.1.6; 8.7.3
(591) Vàng, trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương  (VN) 
Số 7 ngách 93/33 Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: miến, mì sợi, chế phẩm ngũ cốc, món ăn đông khô với thành phần 
chính là gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-26812 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1 
(731) STANYO ELECTRONICS SDN BHD  

(MY) 
No-61, Jalan Raja Bot, 41400 Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa; micrô; bộ dò; máy thu thanh và thu hình; vành 

loa cho loa túyt tơ (loa cỡ nhỏ phát ra âm thanh cao).  
 

 
(210) 4-2018-26813 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, vàng, đỏ hồng. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ Mirae Asset PrÐvoir   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 
Phan Chu Trinh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo lãnh phát hành bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; bảo hiểm sinh mạng; các dịch 
vụ bảo hiểm cá nhân; cung cấp thông tin và tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2018-26814 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.15; 5.7.1; 5.7.6 
(591) Đen, vàng nâu, da cam, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại An Khải  (VN) 
Lô K.03, khu công nghiệp Long Hậu, 
đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt hạnh nhân đã qua chế biến; hạt điều đã qua chế biến; hạt óc chó đã qua chế 
biến; bơ thực vật.  
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Nhãm 30: S«c«la; bét cacao.  
 

Nhóm 32: Si rô dùng cho đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-26815 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.4.2; 9.1.10 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây. 
(731) KOTRA PHARMA (M) SDN BHD  

(MY) 
No. 1, 2 & 3 Jalan TTC 12, Cheng 
Industrial Estate, 75250 Melaka, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh, chức năng văn phòng.   
 

 
(210) 4-2018-26816 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) GUARDANT, INC.   (US) 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)  Nhóm 36: Dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử cho phép 
người tiêu dùng hưởng điểm trung thành, điểm và dặm thưởng cho việc mua và sử dụng 
khác của thẻ và dịch vụ thanh toán và cho phép người tiêu dùng sử dụng điểm trung 
thành, điểm và dặm thưởng để mua trực tuyến và ngoại tuyến, một phần hoặc toàn bộ, 
hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử cho phép người tiêu dùng sử 
dụng điểm trung thành, điểm và dặm thưởng.  

 

 
(210) 4-2018-26817 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(731) GUARDANT, INC.    (US) 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)  Nhóm 36: Dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử cho phép 
người tiêu dùng hưởng điểm trung thành, điểm và dặm thưởng cho việc mua và sử dụng 
khác của thẻ và dịch vụ thanh toán và cho phép người tiêu dùng sử dụng điểm trung 
thành, điểm và dặm thưởng để mua trực tuyến và ngoại tuyến, một phần hoặc toàn bộ, 
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hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử cho phép người tiêu dùng sử 
dụng điểm trung thành, điểm và dặm thưởng.  

 

 
(210) 4-2018-26818 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.5.3; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H thang máy kỹ 
thuật điện Hà Ninh   (VN) 
Thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn (bằng điện thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 35: Mua, bán: thang máy, thang cuốn.  
 

 
(210) 4-2018-26819 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1 
(731) SONGHAK CO., LTD.  (KR) 

44-8 San Jangjwa-ri Donghae-myeon 
Goseong-gun Gyeongsangnam-do 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm bôi móng; chế phẩm trang điểm; khăn giấy tẩm sẵn, chế 

phẩm tẩy trang; chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; sữa rửa mặt; muối tắm, 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; hương liệu [tinh dầu]; 
tinh dầu; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2018-26825 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/792,114 09.02.2018 US 

  
(731) ADAMO ISLAND SADDLES, LLC  

(US) 
1909 Foggy Ridge Parkway, Lutz, 
Florida 33559, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 12: Ghế, yên xe đạp.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm quần áo và ghế, yên xe đạp.  
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(210) 4-2018-26826 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/792,131 09.02.2018 US 

(531) 3.11.11; A3.11.24 
(591) Xanh lá cây, xám. 
(731) ADAMO ISLAND SADDLES, LLC  (US)

1909 Foggy Ridge Parkway, Lutz, 
Florida 33559, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 12: Ghế, yên xe đạp.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm quần áo và ghế, yên xe đạp.  
 

 
(210) 4-2018-26827 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 87/792,142 09.02.2018 US 

(531) 3.11.11; A3.11.24 
(731) ADAMO ISLAND SADDLES, LLC  (US)

1909 Foggy Ridge Parkway, Lutz, 
Florida 33559, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 12: Ghế, yên xe đạp.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm quần áo và ghế, yên xe đạp.  
 
 

(210) 4-2018-26832 (220) 09.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sơn 
Việt Thái  (VN) 
Lô TT5-12 Khu đấu giá quyền sử dụng 
đất, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; kẽm oxit [chất màu, chất nhuộm]; sơn diệt khuẩn; sơn 
ami¨ng. 

 

 
(210) 4-2018-26833 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.5.1; 26.3.2; A25.7.21
(591) Cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư tư vấn 
phát triển đô thị địa ốc Việt  
(VN) 
Số 533/17, tổ 17, khu phố Tân Phước, 
phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-26837 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

  

(731) Hồ Văn Việt  (VN) 
P2307-CT6B, CC&TM Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy in 3D; máy hút không khí; máy phát điện xoay chiều; máy khí nén; máy 

phát điện; máy cắt; máy rửa bát đĩa; máy khoan; khoan cầm tay chạy điện; máy xay bột; 
máy nghiền bột mì; máy xay; máy in; máy bơm; máy mài; máy bán hàng tự động; máy 
giặt [xưởng giặt]; máy hàn điện; máy vắt cho đồ giặt. 

 
Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; túi chuyên dụng cho máy 
tính xách tay; bộ đọc mã vạch; máy tính; máy quay phim; máy ảnh [chụp ảnh]; máy đếm 
tiền; điện thoại di động; bàn phím máy vi tính; tụ điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện; công 
tắc điện; bảng điều khiển [điện]; bộ đổi điện, bộ nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; cáp 
điện, máy fax; dụng cụ đo điện; tại nghe; máy tính xách tay; đi-ốt phát quang [LED]; loa; 
màn hình [phần cứng máy vi tính]; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; máy tính bỏ 
túi; máy nghe nhạc cầm tay; màn hình chiếu. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh 
khộng khí; thiết bị làm nóng không khí; vỉ nướng; thiết bị làm nóng nước tắm; đèn chiếu 
sáng; đèn trần; đèn chùm; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; thiết bị lọc nước uống; máy sấy tóc; thiết bị sấy; đèn điện, quạt điện dùng cho 
cá nhân; thiết bị sưởi ấm; bình đun nước nóng; ấm đun nước, dùng điện; thiết bị sấy khô 
đồ giặt là, dùng điện; bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; 
tủ tạnh; nồi hấp thức ăn, chạy điện; nồi nấu đa năng. 

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn, không 
dùng điện, bát đĩa bằng sành; bình cách điện, bình cách nhiệt; dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2018-26838 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4 (540) 

  

(731) Hồ Văn Việt  (VN) 
P2307-CT6B, CC&TM Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh 

không khí; thiết bị làm nóng không khí; vỉ nướng; thiết bị làm nóng nước tắm; đèn chiếu 
sáng; đèn trần; đèn chùm; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; thiết bị lọc nước uống; máy sấy tóc; thiết bị sấy; đèn điện, quạt điện dùng cho 
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cá nhân; thiết bị sưởi ấm; bình đun nước nóng; ấm đun nước, dùng điện; thiết bị sấy khô 
đồ giặt là, dùng điện; bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; 
tủ tạnh; nồi hấp thức ăn, chạy điện; nồi nấu đa năng. 

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn, không 
dùng điện; bát đĩa bằng sành; bình cách điện, bình cách nhiệt; dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2018-26839 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hồ Văn Việt  (VN) 
P2307-CT6B, CC&TM Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; túi chuyên dụng cho máy 

tính xách tay; bộ đọc mã vạch; máy tính; máy quay phim; máy ảnh [chụp ảnh]; máy đếm 
tiền; điện thoại di động; bàn phím máy vi tính; tụ điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện; công 
tắc điện; bảng điều khiển [điện]; bộ đổi điện, bộ nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; cáp 
điện, máy fax; dụng cụ đo điện; tai nghe; máy tính xách tay; đi-ốt phát quang [LED]; loa; 
màn hình [phần cứng máy vi tính]; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; máy tính bỏ 
túi; máy nghe nhạc cầm tay; màn hình chiếu.   

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh 
không khí; thiết bị làm nóng không khí; vỉ nướng; thiết bị làm nóng nước tắm; đèn chiếu 
sáng; đèn trần; đèn chùm; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; thiết bị lọc nước uống; máy sấy tóc; thiết bị sấy; đèn điện, quạt điện dùng cho 
cá nhân; thiết bị sưởi ấm; bình đun nước nóng; ấm đun nước, dùng điện; thiết bị sấy khô 
đồ giặt là, dùng điện; bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; 
tủ tạnh; nồi hấp thức ăn, chạy điện; nồi nấu đa năng.  

 

Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn, không 
dùng điện; bát đĩa bằng sành; bình cách điện, bình cách nhiệt; dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2018-26850 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-26851 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26852 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26853 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26854 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-26855 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BIKESTOCKVN  
(VN) 
A4/170/203 Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân 
Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, chi tiết: xe máy và những bộ phận lẻ và phụ tùng thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2018-26856 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.1; A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn FAMA  
(VN) 
196 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh        

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; kế toán; dịch vụ khai thuế. 

 

 
(210) 4-2018-26858 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.1.16; A5.1.5; 

A5.3.13 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cải thiện môi 
trường và sản xuất phân bón 
Thanh Long  (VN) 
81/37, ấp 8, xã Xuân Tây, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm khử trùng.  

 

 
(210) 4-2018-26859 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, xanh lá cây. (540) 

  

(731) Võ Văn Pháp  (VN) 
366/35 Lê Văn Quới, khu phố 23, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-26863 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KUO YUEN Việt 
Nam  (VN) 
KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc. 
 

 
(210) 4-2018-26870 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Đạo  (VN) 
Thôn 3, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê; quảng cáo cà phê; xuất nhập khẩu cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2018-26871 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và phân phối Green 
Products  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ 
Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy nghiền rau củ; máy tách hạt; máy băm thịt; máy bơm; 
máy làm xúc xích. 

 

Nhóm 11: Bếp nấu ăn; bếp ga; bếp từ; nồi cơm điện; quạt hơi nước; quạt điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy xay sinh tố; mua bán bếp ga; mua bán quạt điện; mua bán nồi 
cơm điện; xuất nhập khẩu bếp từ; xuất nhập khẩu quạt hơi nước. 

 
 

(210) 4-2018-26872 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu y tế Việt Nam  (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em. 
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Nhóm 05: Thuốc mỡ dược phẩm; thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; dược 
phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm vệ sinh 
cá nhân chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-26873 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, vàng, đỏ, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Healthcare Pham Gia  (VN) 
Số nhà 7, ngách 11/17, đường Tô Ngọc 
Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chiết xuất từ nghệ tây; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây). 
 

Nhóm 30: Trà (được chiết xuất từ nghệ tây); đồ uống trên cơ sở trà, nghệ tây (gia vị). 
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát không chứa cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm chiết xuất từ nghệ tây, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây), trà (được chiết xuất từ nghệ tây), đồ 
uống trên cơ sở trà, nghệ tây (gia vị), đồ uống giải khát không chứa cồn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa. 

 

 
(210) 4-2018-26874 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1; 2.3.8; A2.3.16; 2.1.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ALINOKA Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 42E2, tổ 45, phố Dương Khuê, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại. 
 

 
(210) 4-2018-26875 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Đào Thị Ngọc Anh  (VN) 
P1208, toà Park 6 khu đô thị Times City 
Park Hill, số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú; nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ homestay; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn uống theo hợp đồng.  

 
 

(210) 4-2018-26877 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.19; 3.7.1; 26.1.1 
(591) Cam, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Eagle  (VN) 
115 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, 
phường Vỹ Dạ, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn phần 
mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; 
tư vấn thiết kế trang web. 

 
 

(210) 4-2018-26878 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Eagle  (VN) 
115 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, 
phường Vỹ Dạ, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn phần 
mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; 
tư vấn thiết kế trang web. 

 
 

(210) 4-2018-26890 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1; A26.1.18; 

26.13.25 
(591) Xanh lá cây, cam, nâu, trắng. 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh tổng hợp Tâm Phú 
Cường  (VN) 
Số 38A, ngõ 2, đường Lê Hồng Phong, 
phường Tam Thanh, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ sản phẩm: nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), 
động vật sống, thực phẩm, nhiên liệu (ở dạng rắn, lỏng, khí); dịch vụ kế toán; kiểm toán; 
quảng cáo; thu mua sản phẩm từ rừng (không phải gỗ và lâm sản khác). 
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(210) 4-2018-26891 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Nguyễn Hữu Dương   (VN) 

Số nhà 50, Nguyễn Đăng Đạo, thị trấn 
Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (cung cấp) và xuất nhập khẩu: hoa tươi, hoa khô, hoa giả, hoa đất, các 
phụ kiện để trang trí và bảo quản hoa. 

 

 
(210) 4-2018-26892 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Natural - Holic Việt 
Nam  (VN) 
Số 6 ngách 22 ngõ 395 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26894 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Hoàng Phát  (VN) 
Số 61 ngõ 1 đường Phạm Văn Đồng, tổ 
2, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu hỏa; chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; xăng; nhiên liệu diesel 
(dầu gazoin). 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa sau: dầu nhờn, dầu hỏa, chất bôi trơn (dầu nhờn), 
dầu mazut, xăng, nhiên liệu diesel (dầu gazoin).  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu. 
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(210) 4-2018-26895 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh da 

trời, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gia Ta  (VN) 
79/J4 Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; bộ khuếch đại âm thanh; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]. 

 

 
(210) 4-2018-26896 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, cam, nâu. 
(731) SELECT GROUP PTE. LTD  (SG) 

24a Senoko South Road, Select Group 
Building, Singapore 758099 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH RHTLAW 
TAYLORWESSING Việt Nam 
(RHTLAW TAYLORWESSING Việt 
Nam) 

 

(511)   Nhóm 43: Sắp xếp để cung cấp đồ uống; sắp xếp để cung cấp thực phẩm; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ nhà hàng bistro; đặt bàn cho dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; kinh 
doanh dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống nhà hàng thực hiện; quán cà phê; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tận nơi; tư vấn và thông tin 
liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống; ki-ốt thực phẩm để cung cấp thức ăn và 
đồ uống; chuẩn bị thức ăn; dịch vụ khách sạn nhà hàng (cung cấp thực phẩm và đồ uống); 
chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; quán rượu nhỏ; dịch vụ thức ăn mang đi; tất cả các dịch 
vụ nêu trên đều do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2018-26897 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nhơn Hòa Phát  (VN) 
C11/11P ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 06: Khóa cửa mở kho lạnh; khóa cửa trượt kho lạnh; khóa cửa mở phòng sạch; khóa 
cửa trượt phòng sạch; khóa cửa xe; khóa cửa nhà; (tất cả bằng kim loại, không dùng điện). 
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(210) 4-2018-26898 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
HAIBADI  (VN) 
Số 10, ngõ 105, đường Nguyễn Đức 

Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; đồ chứa 

đựng bằng kim loại; quặng kim loại; khóa bằng kim loại; két sắt.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); 

dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, gọt; dao; dụng cụ khoan; dụng cụ có lưỡi sắc.  

 

Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được; chương trình máy tính; dữ liệu điện 

tử có thể tải xuống được; thiết bị viễn thông; thiết bị điện tử dùng để xử lý dữ liệu; thiết bị 

liên lạc.  

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

phương tiện giao thông đường bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ phận 

chuyển hướng cho phương tiện giao thông đường bộ; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng 

cáp.  

 

Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; đồ trang sức; đồng hồ; đá quý; bộ phụ kiện để làm 

đồ trang sức; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 

 

Nhóm 18: Da và giả da; sản phẩm bằng da hoặc giả da cụ thể là ví, cặp, túi; vật trang trí 

bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; 

tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ thủ công mỹ nghệ bằng 

gỗ; đồ gỗ mỹ thuật.  

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); chiết xuất của thịt; rau 

củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; thực phẩm làm từ ngũ cốc; gia vị; bánh kẹo. 

 

Nhóm 31: Giống cây trồng; động vật còn sống; rau và quả tươi; cây và hoa tự nhiên. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát bằng trái cây 

[đồ uống]; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa, chế phẩm làm đồ uống; 

tinh dầu dùng để chế biến đồ uống. 
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(210) 4-2018-26899 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Đào Danh Yên  (VN) 
Tổ dân phố Hồ Cầu Đuống, xã Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp nấu; thiết bị lọc nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; nồi nấu đa 

năng; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
 

 
(210) 4-2018-26910 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xám, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang & 
may mặc DEMODA  (VN) 
108/28/3A Cộng Hòa, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-26913 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và công nghệ Hà Phát  
(VN) 
Số 22, ngõ 61, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện; dây điện; rơle điện.  

 

 
(210) 4-2018-26914 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Trần Trà My  (VN) 
43/5 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón), ba lô, túi xách, bóp (ví), son 

môi, tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-26915 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sô Cô La 
HALLELU  (VN) 
26/11 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; sôcô la; đồ uống sô cô la 
có sữa; ca cao; sô-cô-la nhuyễn dạng sệt. 

 
 

(210) 4-2018-26916 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Hư An  (VN) 
123/23 Bình Tây, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; bánh ngọt; bánh kẹo; kẹo mềm; kẹo lạc; bánh kẹo đường. 
 

(210) 4-2018-26917 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng cam, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
DK  (VN) 
106/10 tổ 14, ấp 7, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; thạch hoa quả.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước ngọt.  
 
 

(210) 4-2018-26918 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.7; A7.1.12; A3.7.24; 7.1.24 
(591) Xanh, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Lạc Việt  (VN) 
67-69 đường số 9A, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 36: Cho thuê nhà ở bao gồm nhà phố, biệt thự (villa), chung cư; cho thuê văn 
phòng; mua bán bất động sản (nhà, đất).  

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà bao gồm nhà phố, biệt thự (villa), chung cư.  
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(210) 4-2018-26919 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.7; 26.2.7; 1.15.11 
(591) Đỏ, cam, trắng. 
(731) Nguyễn Trung Hiếu  (VN) 

Số 38/77, đường Trương Định, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng cung cấp.  

 

 
(210) 4-2018-26930 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt    (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2018-26931 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1111 

(210) 4-2018-26932 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) APHROZONE CO., LTD   (KR) 

7, Nonhyeon-ro 72-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-26933 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại VINACOS  (VN) 
242/2D Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da. 
 
 

(210) 4-2018-26934 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Cam, đen. 

(540) 

 

(731) Liên đoàn bản đồ địa chất 
miền Nam  (VN) 
200 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị khảo sát.  
 
 

(210) 4-2018-26936 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phần mềm 
BIZCELL  (VN) 
20/28/23 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử cho trẻ em có thể tải xuống; phần mềm giáo dục có thể 
tải xuống được; ứng dụng để giáo dục, giải trí cho trẻ em có thể tải xuống được cho điện 
thoại di động, máy tính bảng và thiết bị di động điện tử khác. 

 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản 
phần mềm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ. 
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(210) 4-2018-26937 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phần mềm 
BIZCELL  (VN) 
20/28/23 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử cho trẻ em có thể tải xuống; phần mềm giáo dục có thể 
tải xuống được; ứng dụng để giáo dục, giải trí cho trẻ em có thể tải xuống được cho điện 
thoại di động, máy tính bảng và thiết bị di động điện tử khác. 

 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản 
phần mềm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2018-26938 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.3; A24.15.7 (540) 

  

(731) Vương Trọng Tín  (VN) 
Số 688, tổ 8, khóm Long Thạnh 1, 
phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh 
An Giang  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót (nội y).  
 
 

(210) 4-2018-26939 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Generic   (VN) 
Số 62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2018-26951 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.4; 4.5.3 
(731) KOREA HEALTH INDUSTRY 

DEVELOPMENT INSTITUTE  (KR) 
187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-
eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y học không tập quán; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 
dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng máu; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp 
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xương; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ nhà tế bần; dịch vụ 
bệnh viện; dịch vụ ngân hàng mô người; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; 
cho thuê thiết bị y tế; tư vấn y tế cho người khuyết tật; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ hộ lý; dịch vụ chỉnh hình răng; chăm sóc giảm đau; liệu pháp vật lý; phẫu 
thuật tạo hình; dịch vụ phục hồi chức năng dành cho bệnh nhân lạm dụng chất gây 
nghiện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng cho bệnh nhân; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ y tế từ 
xa; dịch vụ trị liệu; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc theo đơn; 
dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; xoa bóp; dịch vụ phòng tắm công cộng cho 
mục đích vệ sinh; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ phòng tắm kiểu thổ nhĩ kỳ. 

 

 
(210) 4-2018-26953 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phú  (VN) 
209 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa    

 

(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá; nghiên cứu thị trường; quảng cáo; dịch vụ kế toán; hãng thông tin 
thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; điều tra thương mại; marketing; dịch vụ khai 
thuế. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; dịch vụ hòa 
giải; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ; hãng thám tử; dịch vụ công chứng; dịch 
vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa; dịch vụ trọng tài phân xử; điều tra thông tin cá nhân.  

 

 
(210) 4-2018-26954 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ DEP 
CONCEPTS  (VN) 
Tầng 23, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống 
Nhật Bản; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2018-26955 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ DEP 
CONCEPTS  (VN) 
Tầng 23, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống 
Nhật Bản; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2018-26956 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ DEP 
CONCEPTS  (VN) 
Tầng 23, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống 
Nhật Bản; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2018-26958 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Lưu Thị Thảo  (VN) 
Xóm 2, thôn Vân An, xã Lương Phong, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-26959 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 
Số 109 G1, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-26970 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH VINAVIM   (VN) 

389/5/10/4C quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện ups cửa cuốn; bộ lưu điện ups cửa cổng; bộ lưu điện ups cửa tự 

động; thiết bị điều khiển không dây cho cửa cuốn; thiết bị điều khiển không dây cho cửa 
cổng; thiết bị điều khiển không dây cho cửa tự động. 
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(210) 4-2018-26971 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PLATON VENTURES INC.  (KR) 

3, 4 Fl., 541, Bongeunsa-ro, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay; túi nhỏ (pouch bag); túi xách to bản (tote bag); túi đeo 
vai; dây đeo cho túi xách tay. 

 

 
(210) 4-2018-26972 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PLATON VENTURES INC.   (KR) 

3, 4 Fl., 541, Bongeunsa-ro, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày; quần áo; khăn quàng cổ; mũ; thắt lưng [trang phục]; dép đi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2018-26973 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PLATON VENTURES INC.   (KR) 

3, 4 Fl., 541, Bongeunsa-ro, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ túi xách, túi xách tay, túi nhỏ (pouch bag), túi xách 
to bản (tote bag), túi đeo vai, dây đeo cho túi xách tay, giày, quần áo, khăn quàng cổ, mũ, 
thắt lưng [trang phục], dép đi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2018-26974 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4 
(731) INSULFLEX CORPORATION SDN 

BHD  (MY) 
Lot 6 & 8, Jalan P/1, Kawasan 
Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru 
Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 16: Xuất bản phẩm quảng cáo dạng in; cuốn sách nhỏ; sách; đồ dùng giáo dục dùng 
trong giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); đồ dùng giáo dục dạng viết; tờ quảng cáo rời; 
giấy tiêu đề thư; sách văn học; tạp chí (định kỳ); giấy dùng để in báo; sách in; ấn phẩm 
liên quan đến chế độ ăn kiêng; ấn phẩm liên quan đến giáo dục sức khỏe. 
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(210) 4-2018-26975 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4 
(731) INSULFLEX CORPORATION SDN 

BHD  (MY) 
Lot 6 & 8, Jalan P/1, Kawasan 
Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru 
Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác]; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến quảng cáo; dịch vụ tư vấn liên quan đến xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn liên quan đến quan hệ công chúng; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và tư vấn nhượng 
quyền thương mại; dịch vụ quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ tư vấn marketing; dịch vụ tư 
vấn quảng cáo trên báo chí; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; dịch vụ bán lẻ vật 
liệu cách điện, cách nhiệt. 

 

 
(210) 4-2018-26976 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.1 
(731) JIANKANG WU  (CN) 

No.342, Shangyang Wu, Hengcheng 
Village, Nanshi Street, Dongyang City, 
Zhejiang Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; 
máy và thiết bị để làm sạch, dùng điện; máy nông nghiệp; máy vắt cho đồ giặt; máy phát 
điện.  

 

 
(210) 4-2018-26977 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(731) JIANKANG WU  (CN) 

No.342, Shangyang Wu, Hengcheng 
Village, Nanshi Street, Dongyang City, 
Zhejiang Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; 
máy và thiết bị để làm sạch, dùng điện; máy nông nghiệp; máy vắt cho đồ giặt; máy phát 
điện.  
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(210) 4-2018-26978 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) JIANKANG WU  (CN) 

No.342, Shangyang Wu, Hengcheng 

Village, Nanshi Street, Dongyang City, 

Zhejiang Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; 

máy và thiết bị để làm sạch, dùng điện; máy nông nghiệp; máy vắt cho đồ giặt; máy phát 

điện.  
 

 
(210) 4-2018-26979 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 24.15.1; A24.15.7 

(731) JIANKANG WU  (CN) 

No.342, Shangyang Wu, Hengcheng 

Village, Nanshi Street, Dongyang City, 

Zhejiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; 

máy và thiết bị để làm sạch, dùng điện; máy nông nghiệp; máy vắt cho đồ giặt; máy phát 

điện.  
 

 
(210) 4-2018-26992 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.5.1 

(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 

Room 1006, 10thF, No. 4288, JiangNan 

Avenue, BinJiang District, HangZhou, 

Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 

dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người  khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 

người  mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự. 
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(210) 4-2018-26993 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.5.1 

(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 

Room 1006, 10thF, No. 4288, JiangNan 

Avenue, BinJiang District, HangZhou, 

Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Hậu cần vận tải; đóng gói hàng hoá; dịch vụ lưu kho; vận tải bằng ô tô; dịch vụ 

vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; vận tải hàng không. 
 

 
(210) 4-2018-26994 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.1.18; 5.7.14 

(591) Xanh, nâu, trắng. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Tích 
Khánh  (VN) 
Tổ 2, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu ca cao. 
 

 
(210) 4-2018-26996 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.1; 1.15.21; 26.1.6; 25.5.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh, bạc. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
chế biến thực phẩm Đại Phát 3  
(VN) 
Tổ 8, ấp An Thành, xã An Bình, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước chấm (chiết xuất từ cá).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu nước chấm.  
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(210) 4-2018-26997 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1 
(731) HEARTBRAND HOLDING, INC.   (US)

101 W South Main St.- PO Box 309 - 
Flatonia, TX 78941, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến, cụ thể là thịt bò.  
 
 

(210) 4-2018-26998 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1 
(731) HEARTBRAND HOLDING, INC.    (US)

101 W South Main St.- PO Box 309 - 
Flatonia, TX 78941, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến, cụ thể là thịt bò.  
 
 

(210) 4-2018-27006 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.21; 26.4.2; A26.11.8 
(731) SHENZHEN RONGTAIFENG 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
Unit 1101, 1102, 11/f, Building 3, 
Zhuoyueshiji Center, Futian District, 
Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy dệt kim; vải chải [bộ phận của máy chải]; máy kéo sợi; khung cửi dệt vải; 
khung xe sợi; máy dùng cho công nghiệp dệt. 

 

 
(210) 4-2018-27007 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.21; 26.4.2; A26.11.8 
(731) SHENZHEN RONGTAIFENG 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
Unit 1101, 1102, 11/f, Building 3, 
Zhuoyueshiji Center, Futian District, 
Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 26: Kim đan; diềm xếp nếp dùng cho quần áo; vật trang trí dùng cho quần áo; đồ 

để khâu, trừ chỉ; que móc; kim; đồ trang trí dùng cho tóc; kim của thợ làm yên cương; 

nệm cắm kim; đăng ten, ren làm viền; hộp đựng kim; miếng dán nhiệt để trang trí đồ vải 

[phụ kiện may mặc]; tóc giả; cái đê để khâu; kim ghim côn trùng (dùng trong việc sưu 

tập, trưng bày, triển lãm); kim để mạng vá; kim khâu; khoá kéo; kim khâu bìa sách; 

miếng đệm vai dùng cho quần áo; kim khâu giày; kim dùng cho máy chải len; hộp đựng 

đồ để khâu vá; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; cúc; kim thêu; hoa giả; chữ hoặc số để 

đánh dấu đồ vải. 
 

 
(210) 4-2018-27008 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.20; 3.4.20; 3.4.18; A26.11.12 

(591) Vàng, trắng, đen, đỏ. 

(731) HONGTAO INVESTMENT 

(SINGAPORE) PTE.LTD.  (SG) 

8 Wilkie Road #03-01 Wilkie Edge 

Singapore 228095 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn vỗ béo cho động vật; chất phụ gia cho thức ăn gia súc, 

không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho động vật; phế phẩm của quá trình xử lý 

ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; men cho thức ăn động vật. 
 

 
(210) 4-2018-27009 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.4; A3.7.24; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
dịch vụ CNT  (VN) 
Số nhà 34, ngõ 169A, đường Tây Sơn, 

phường Quang Trung, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe hơi (ô tô), xe máy, xe đạp, máy móc, thiết bị, phụ 

tùng ô tô, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp; mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu: đồ 

trang trí nội thất ô tô, đồ trang trí ngoại thất xe ô tô; mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập 

khẩu: đồ chơi ô tô; quảng cáo; mua bán màn hình dvd dành cho ô tô; mua bán camera 

giám sát. 
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(210) 4-2018-27010 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A14.7.13; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần máy công cụ 

và thiết bị T.A.T  (VN) 
79-81 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; bu lông; đinh bằng 
kim loại; ống bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ vặn ốc, vít (công cụ cầm tay); cái kìm (dụng cụ cầm tay); tua vít 
(dụng cụ cầm tay).  

 

 
(210) 4-2018-27011 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu Công nghiệp Công Nghệ Cao I, Khu 
Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-27012 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Sản Xuất Dược 

Phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu Công nghiệp Công Nghệ Cao I, Khu 
Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2018-27013 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Sản Xuất Dược 

Phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu Công nghiệp Công Nghệ Cao I, Khu 
Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-27014 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Sản Xuất Dược 

Phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu Công nghiệp Công Nghệ Cao I, Khu 
Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-27015 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; 7.3.11; A26.4.6 
(591) Xanh, đỏ và trắng. 
(731) Công ty Cổ Phần Thương Mại 

Dược Phẩm Tiên Phong  (VN) 
Liền kề 5, số nhà 14 thuộc khu đô thị 
mới Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm đông dược, thiết bị và 
dụng cụ y tế, mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27017 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; A5.3.13; 

25.1.25; 26.1.1 
(731) FOREST AND TEA INTERNATIONAL 

DRINKS CO., LTD.  (TW) 
No.425, Sec. 1, Sanrong Rd., Wuri Dist., 
Taichung City 414, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán buôn và bán lẻ nông sản; bán buôn và bán 

lẻ đồ uống; bán buôn và bán lẻ thực phẩm; bán buôn và bán lẻ thiết bị và dụng cụ nhà 
bếp; bán buôn và bán lẻ trà. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ đồ uống nóng và lạnh; phòng trà (cung cấp đồ uống trên cơ 
sở trà và các đồ ăn nhẹ do nhà hàng thực hiện); cung cấp thực phẩm trên xe lưu động do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống phức hợp; nhà hàng phục vụ đồ 
uống lạnh. 

 

 
(210) 4-2018-27018 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.11 
(731) AIRLAND INDUSTRY (SHENZHEN) 

CO., LTD  (CN) 
Danzhutou, Nanwan, Longgang District, 
SZ, PRC 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải bông; vải không dệt; tấm trướng treo tường làm bằng vải; vải nỉ; khăn mặt 

bằng vải dệt; chăn bông; khăn trải giường bằng vải lanh; chăn; tấm phủ cho đồ nội thất; 
tấm phủ cho đồ gia dụng. 

 

 
(210) 4-2018-27030 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy trộn dùng điện [máy móc dùng trong nhà bếp]; máy chế 
biến thức ăn dùng điện; máy xay cà phê dùng điện dùng cho mục đích gia đình; máy ép 
thực phẩm dùng điện dùng cho mục đích gia đình; máy ép lấy nước dùng điện dùng cho 
mục đích gia đình; máy xay thịt dùng điện dùng cho mục đích gia đình; máy trộn khuấy 
dùng điện dùng cho mục đích gia đình. 

 
Nhóm 11: Nồi cơm dùng điện dùng cho mục đích gia đình; máy pha cà phê dùng điện 
dùng cho mục đích gia đình; bếp nấu ăn dùng điện dùng cho mục đích gia đình; lò nướng 
bánh bằng điện dùng cho một đích gia đình; ấm đun nước dùng điện; tủ lạnh; lò nấu ăn 
dùng điện dùng cho mục đích gia đình; lò vi sóng dùng cho mục đích gia đình; bếp nấu 
bằng điện từ dùng cho mục đích gia đình; tấm sưởi ấm dùng cho mục đích gia đình; máy 
làm bánh mì tự động dùng cho mục đích gia đình; nồi áp suất dùng điện dùng cho mục 
đích gia đình; lò nướng dùng điện dùng cho mục đích gia đình; chảo rán sâu lòng dùng 
điện dùng cho mục đích gia đình; bếp điện; nồi chiên dùng điện dùng cho mục đích gia 
đình; máy sấy khô bát đĩa dùng điện dùng cho mục đích gia đình; máy làm bánh xăng-
đuých; máy ion hóa nước. 

 

 
(210) 4-2018-27031 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) SUN-S CO., LTD   (JP) 

741-1 Ooaza Kawaminami, Kannabe-
cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-2124 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Chế phục, đồng phục, bộ áo liền quần [trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm 

việc], áo sơ mi, quần dài, áo mưa, áo gilê, áo khoác ngoài, áo choàng. 
 

 
(210) 4-2018-27033 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.   (JP) 

Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-
nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; nhựa flo, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo dưới 

dạng tấm, bảng, hoặc màng để sử dụng trong sản xuất (bán thành phẩm); nhựa flo dưới 
dạng tấm, bảng, hoặc màng để sử dụng trong sản xuất (bán thành phẩm); van bằng cao su 

ấn Độ hoặc sợi đã lưu hoá; van bằng cao su flo; đệm lót; đệm lót bằng cao su flo, đệm nối 
kín; đệm nối kín bằng cao su flo; gioăng làm kín dạng vòng tròn; gioăng làm kín dạng 
vòng tròn bằng cao su; gioăng làm kín dạng vòng tròn bằng cao su flo. 
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(210) 4-2018-27034 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 20.5.7 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ. 
(731) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (TW) 
No.23, Gongye 1st Rd., Annan Dist., 
Tainan City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)  Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng (không dùng cho mục đích y 
tế).  

 

 
(210) 4-2018-27035 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 5.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, da cam, đỏ, tím. 
(731) MERCADONA, S.A.   (ES) 

C/Valencia, no 5, 46016 Tavernes 
Blanques (Valencia), Spain  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ thư ký; dịch vụ quảng cáo 

bao gồm các hoạt động quảng bá sản phẩm; phổ biến và phân phát quảng cáo và các 
thông báo quảng cáo (tờ rao hàng, tờ quảng cáo, ấn phẩm, hàng mẫu); dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh và điều hành doanh nghiệp thương mại, bao gồm dịch vụ chăm sóc khách hàng; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ giới thiệu và trưng bày sản 
phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, đại diện, đại lý độc quyền; dịch vụ khuyến mại cho 
người khác; quan hệ công chúng; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch 
vụ cho người khác); quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba. 

 

 
(210) 4-2018-27038 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; 25.1.6; A5.3.15; 5.7.3; A26.11.12 
(591) Vàng, nâu, xanh lá cây, xanh dương, 

đen, trắng. 
(731) Viện Nông Nghiệp Nhiệt Đới  

(VN) 
C9 Lô 3, khu đô thị mới Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu; tinh dầu; xà phòng; nước hoa.  

 

Nhóm 29: Thịt, cá không còn sống; rau đã chế biến; quả đã qua chế biến; trứng, sữa.  
 

 
(210) 4-2018-27050 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; 3.7.21; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Trường Phúc Hải  (VN) 
166-168 Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi 

giới bất động sản.  

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành 

khách; cho thuê xe. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ 

khách sạn; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-27051 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Trường Phúc Hải   (VN) 
166-168 Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi 

giới bất động sản.   

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành 

khách; cho thuê xe.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ 

khách sạn; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2018-27052 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 3.7.21; 

3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Trường Phúc Hải   (VN) 
166-168 Nguyễn Hậu, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi 
giới bất động sản.   

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành 
khách; cho thuê xe.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ 
khách sạn; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-27054 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bánh mì; mì sợi; bột trộn sẵn dùng 
để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27055 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bánh mì; mì sợi; bột trộn sẵn dùng 
để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
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(210) 4-2018-27056 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bánh mì; mì sợi; bột trộn sẵn dùng 

để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27057 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Nguyễn Trường Giang  (VN) 

21B/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi trẻ em; bộ lắp ráp hình (bộ đồ chơi trẻ em). 

 

 
(210) 4-2018-27058 (220) 10.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Everpia   (VN)
Cụm dân cư nội thương, xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Mành kim loại; sàn bằng kim loại; ngói kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; tay 

nắm cửa; khung cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Bồn rửa; chậu rửa (được gắn cố định); vòi rửa.  
 

Nhóm 17: Giấy cách nhiệt; màng bằng chất dẻo cách nhiệt (film cách nhiệt).  
 

Nhóm 19: Mành che cửa không bằng kim loại; tấm ván sàn gỗ; đá lát sàn; gạch lát nền; 
gạch ốp tường; ngói không bằng kim loại; cửa không bằng kim loại; khung cửa không 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Mành che nắng; mành che bằng vải; mành che bằng giấy; mành che gỗ; mành 
tre; rèm tre; giường; ghế; bàn; tủ; giá; kệ; gương; khung ảnh; ngà voi; hổ phách; sừng 
động vật; đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc trong nhà; tay nắm cửa không bằng kim loại. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1129 

Nhóm 22: Rèm che bằng vật liệu dệt. 
 

Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc chất dẻo; rèm bằng vải hoặc nhựa; vải dính có thể dán 
bằng nhiệt.  

 

 
(210) 4-2018-27071 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.13.24 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Thảo Mộc Linh  (VN) 
Thôn Đồng Dương, xã An Lạc, huyện 
Sơn Động, tỉnh Bắc Giang               

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; sáp ong; keo ong, sữa ong chúa; nước mật đường.  

 

 
(210) 4-2018-27073 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang TTS Việt Nam  (VN) 
Nhà số 10, lô TT2, liền kề Ao Sào, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi đeo ngang thắt lưng; túi du lịch; ví đựng tiền; túi mua hàng; vali 

(hành lý). 
 

 
(210) 4-2018-27074 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(731) JIANG YAO  (CN) 

Room601, No. 3, Ming Sheng Four 
Village, Pudong New Area, Shang Hai, 
China 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi tơ và chỉ nhân tạo; sợi và chỉ dùng để mạng; sợi tơ và chỉ tơ; sợi và chỉ đã 

xe; sợ và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng trong ngành dệt. 
 

Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; thảm tập thể dục; thảm; tấm thảm; thảm chống trơn; tấm 
thảm dùng cho xe ô tô. 
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(210) 4-2018-27075 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ, xanh lơ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Home Land  (VN) 
88D Hồ Bá Phấn, khu phố 4, phường 
Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-27076 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.7; 25.5.25; 26.5.1; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh vàng, xanh ôliu. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Đại La   (VN) 
Số 15, Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 

(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm máy móc thiết bị điện, vật tư ngành điện, vật liệu xây 

dựng. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải; cho thuê kho chứa hàng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể thao; tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-27077 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh địa ốc Hachi  (VN) 
4A/167A đường D1, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2018-27079 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.3.11; A5.3.14; A5.3.13 

(591) Xanh đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Tsần Đức Sinh  (VN) 
Số nhà C53/54, đường D35, khu phố 4, 

phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, nệm. 
 

 
(210) 4-2018-27093 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 18.1.5; 18.1.23 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) 1. Hà Thị Hợi   (VN) 
8/11P đường số 2, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

2. Lâm Thị Hoàng Oanh  (VN) 
207/21 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

3. WU WENQI  (CN) 

Số 4, lầu 9, chung cư Hoa Viên Hồng 

Phong, đường Nhiệt Khê, huyện Võ 

Nghĩa, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy như nhông, sên, dĩa, bố thắng, thớt đề, phanh đĩa. 
 

 
(210) 4-2018-27094 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 

(731) Hà Ngọc Thu Hiền  (VN) 
538 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán nước giải khát; quán ăn nhanh; quán trà 

sữa; quán rượu (bar). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1132 

(210) 4-2018-27095 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.7; 26.1.1; A25.7.6; A26.1.18 
(591) Tím, trắng, hồng. 
(731) Hà Ngọc Thu Hiền  (VN) 

538 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán nước giải khát; quán ăn nhanh; quán trà 
sữa; quán rượu (bar). 

 

 
(210) 4-2018-27096 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 24.15.21; A24.15.7; 13.1.6 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ, trắng. 
(731) Chương Sình Dồng  (VN) 

268B An Dương Vương, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bóng đèn, cầu dao điện, công tắc điện, ổ cắm điện, cầu chì, phích cắm 
điện, bảng điện (táp-lô điện). 

 

 
(210) 4-2018-27097 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.1; 7.1.24; A7.1.12; 7.1.6 
(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Trần Trọng Minh  (VN) 
Số 220/8 Nguyễn Thái Học, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-27110 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho đất trồng trọt; 
chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý nguồn 
nước nuôi trồng thủy sản.  

 
 

(210) 4-2018-27111 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm dùng đề tăng cường vi sinh vật có lợi cho đất trồng trọt; 
chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý nguồn 
nước nuôi trồng thủy sản.  

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá 
cảnh.  

 

 
(210) 4-2018-27112 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi 
cho đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh 
học xử lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá 
cảnh.  

 

 
(210) 4-2018-27113 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng cốm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi 

cho đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh 

học xử lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cả 

cảnh.  
 

 
(210) 4-2018-27114 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.17; 5.3.11; A5.3.13; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(731) Hợp tác xã rau an toàn Vân 
Hội Xanh   (VN) 
Thôn Vân Giữa, xã Vân Hội, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-27115 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 6.1.2; 26.3.4 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Hợp tác xã Ocop Tam Đảo  (VN)
Thôn Nóc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược liệu; trà dược liệu. 
 

 
(210) 4-2018-27117 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP   (VN) 
Lô 10-E1, khu đô thị mới Yên Hòa, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo.  
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(210) 4-2018-27119 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED    (IN) 
Sun House, 201 B/1, Westem Express 
Highway, Goregaon (E), Mumbai - 
400063, Maharashtra, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2018-27130 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3 
(591) Đỏ, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Ngọc Hà Cafe 
Unplugger   (VN) 
37/6 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-27131 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Đỏ cam, trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lê Song Linh  
(VN) 
Số nhà 14 ngách 72/73/40 phố Quan 
Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế website, thiết kế logo (nhãn hiệu), thiết kế bộ nhận diện thương hiệu 

(nhãn hiệu), thiết kế đồ họa, thiết kế video. 
 

 
(210) 4-2018-27132 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Xanh lục, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thoa Lê Hàn  (VN)
66 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hoà, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27133 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vietart Food & 
Beverage   (VN) 
Số 134 Trần Quý Khoách, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bánh mì; bánh ngọt; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2018-27134 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27135 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-27136 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27137 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, Hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-27138 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    
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(210) 4-2018-27139 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2018-27150 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chống thấm 
FACOM  (VN) 
Số 81 ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm (dạng hóa chất), hóa chất.  
 

Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2018-27151 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.9; 26.4.1; A1.1.10; A1.11.8; 7.3.2 
(591) Trắng, xanh tím than, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại TPS Việt Nam  (VN) 
Thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội          

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình. 
 

 
(210) 4-2018-27152 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HOYU KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS HOYU CO., LTD.)  (JP) 
501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku, 
Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc (màu bền); thuốc nhuộm tóc (màu phai nhanh); chế phẩm 

nhuộm tóc tạm thời (mát-ca-ra tóc); chế phẩm nhuộm màu cho tóc; chế phẩm để tẩy màu 

cho tóc; chế phẩm làm mất màu dùng cho tóc; chế phẩm uốn sóng tóc; kem dưỡng tóc; 

nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm xử lý tóc; dầu xả tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho 

tóc và da đầu; chế phẩm mỹ phẩm làm tóc; dầu gội đầu; mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm 

trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-27153 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm 

làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; kem lạnh; đường, mật ong, mật đường; men, 

bột nở; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; nước đá; bánh flan, bột dinh 

dưỡng làm từ ngũ cốc. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có gaz và đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ 

nước ép trái cây không có cồn và nước ép hoa quả; xi-rô và chế phẩm khác để làm đồ 

uống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm cà phê, chè, ca cao, cà 

phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt 

và kẹo, kem lạnh, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm, 

nước xốt (gia vị), gia vị, nước đá, bánh flan, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc, bia; nước 

khoáng, nước uống có gaz và đồ uống không có cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây 

không có cồn và nước ép hoa quả, xi-rô và chế phẩm khác để làm đồ uống 
 

 
(210) 4-2018-27154 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Kim Lợi   (VN) 
109 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa 

Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng  
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 
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(210) 4-2018-27157 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Ngọc Điệp   (VN) 
30-0.10 Lô B, Dương Đức Hiền, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình camera; màn hình chuông cửa; thiết bị báo 

động; tủ điều khiển nhà thông minh; tổng đài điện thoại.  
 

 
(210) 4-2018-27158 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.4.5; 26.3.23; 26.1.2 
(591) Vàng cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Ngọc Điệp  (VN) 
30-0.10 Lô B, Dương Đức Hiền, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình camera; màn hình chuông cửa; thiết bị báo 

động; tủ điều khiển nhà thông minh; tổng đài điện thoại.  
 

 
(210) 4-2018-27159 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6 
(731) XU YONG QIANG  (CN) 

No.3 Liuxiang, Shuiyun Street, Enping 
City, Guangdong Province, People's 
Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Micrô; đầu nối âm thanh [điện]; loa phóng thanh; vỏ hộp loa; máy quay video 

xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; bộ trộn âm thanh.  
 

 
(210) 4-2018-27161 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) CJ ENM CO., LTD.  (KR) 

870-13, Gwacheon-daero, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]. 
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(210) 4-2018-27163 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được qua mạng máy tính toàn cầu 
và thiết bị không dây; chương trình trò chơi video có thể tải xuống được; xuất bản phẩm 
điện tử, có thể tải xuống; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; chương trình máy vi tính 
[phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm tự học cho máy [chương trình máy tính ghi 
sẵn]. 

 

 
(210) 4-2018-27164 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống 
được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 

 

(210) 4-2018-27165 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 

web; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 

phần cứng máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 

dạng vật lý sang dạng điện tử. 
 

 
(210) 4-2018-27166 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 7.3.2 

(591) Cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH dịch vụ - xây 
dựng - thương mại Ngọc Bích  
(VN) 
Số 35, quốc lộ 62, phường 2, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, cụ thể là gạch, ngói, gạch lát nền, gạch 

ốp tường.  
 

 
(210) 4-2018-27170 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) CHINA TOBACCO HUNAN 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 

No.188, Section 3, Wanjiali Middle 

Road, Yuhua District, Changsha, Hunan, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai; thuốc lá bột đế hít; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ 

hở hai đầu; cỏ để hút; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; đót hút thuốc lá 

không làm bằng kim loại quý; thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút 

thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu lọc cho xì gà, vật 

dụng thông điếu dùng cho tẩu thuốc lá; giấy hút thuốc dùng cho tẩu thuốc lá; bình đựng 

thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá 

dạng sợi bó; giấy cuốn thuốc lá; hộp thuốc lá điếu; hộp xì gà không làm bằng kim loại 

quý; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá, không 

dùng cho mục đích y tế; thuốc lá điện tử; nước ép từ lá thuốc lá dùng cho thuốc lá điện tử; 

bình sinh hơi cho người hút thuốc; bình chứa gaz dùng cho bật lửa hút thuốc; hương liệu, 

trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc lá điện tử.  
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(210) 4-2018-27172 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.5.4; A3.13.4; 3.13.5 

(591) Vàng, nâu, nâu đậm, xanh dương, trắng. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 
dịch vụ tổng hợp Thành An  
(VN) 
Xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2018-27173 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A25.3.3 

(591) Xanh coban, trắng. 

(731) Nguyễn Văn Tứ  (VN) 
Thôn Phán Thủy, xã Song Mai, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xới đất, máy cắt cỏ; máy cưa xích, máy bơm nước sử dụng động cơ nổ, 

máy khoan đất trồng cây sử dụng động cơ nổ, động cơ nổ không dùng cho phương tiện 

giao thông đường bộ. 
 

 
(210) 4-2018-27174 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần MYOKO Việt 
Nam   (VN) 
Số 277 đường Trần Phú, khu phố Thọ 

Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Động cơ xe máy; khung xe máy; động cơ ô tô; lốp ô tô.  
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(210) 4-2018-27175 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 14.9.1; 26.3.1; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần VI NA MIT  

(VN) 
Số 81/3, khu phố 1, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; rau củ quả (sấy); sữa chua trộn trái cây sấy khô; mứt trái cây 
(dẻo); rau củ quả (đã sơ chế, đóng gói); rau củ quả rán (chiên). 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bột mỳ; bột ngũ cốc; mỳ sợi; miến; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2018-27176 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần VI NA MIT  

(VN) 
Số 81/3, khu phố 1, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; rau củ quả (sấy); sữa chua trộn trái cây sấy khô; mứt trái cây 
(dẻo); rau củ quả (đã sơ chế, đóng gói); rau củ quả rán (chiên). 

 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả (dạng nước, dạng viên và dạng bột); nước giải khát (dạng 
nước, dạng viên và dạng bột); nước uống đóng chai; nước trái lên men (không có cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán: trái cây và rau củ quả (sấy và tươi), sữa chua trộn trái cây sấy khô, 
mút trái cây, rau củ quả (đã sơ chế, đóng gói), rau củ quả rán (chiên), nước ép hoa quả 
(dạng nước, dạng viên và dạng bột), nước giải khát (dạng nước, dạng viên và dạng bột), 
nước uống đóng chai, nước trái lên men, nước giải khát có ga và không ga, sữa, sữa chua, 
rượu, bia, các loại đậu, gạo, bột, bánh kẹo; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-27177 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần VI NA MIT  

(VN) 
Số 81/3, khu phố 1, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; rau củ quả (sấy); sữa chua trộn trái cây sấy khô; mứt trái cây 
(dẻo); rau củ quả (đã sơ chế, đóng gói); rau củ quả rán (chiên). 
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Nhóm 32: Nước ép hoa quả (dạng nước, dạng viên và dạng bột); nước giải khát (dạng 
nước, dạng viên và dạng bột); nước uống đóng chai; nước trái lên men (không có cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán: trái cây và rau củ quả (sấy và tươi), sữa chua trộn trái cây sấy khô, 
mút trái cây, rau củ quả (đã sơ chế, đóng gói), rau củ quả rán (chiên), nước ép hoa quả 
(dạng nước, dạng viên và dạng bột), nước giải khát (dạng nước, dạng viên và dạng bột), 
nước uống đóng chai, nước trái lên men, nước giải khát có ga và không ga, sữa, sữa chua, 
rượu, bia, các loại đậu, gạo, bột, bánh kẹo; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-27178 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần VI NA MIT  

(VN) 
Số 81/3, khu phố 1, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; rau củ quả (sấy); sữa chua trộn trái cây sấy khô; mứt trái cây 

(dẻo); rau củ quả (đã sơ chế, đóng gói); rau củ quả rán (chiên). 
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả (dạng nước, dạng viên và dạng bột); nước giải khát (dạng 
nước, dạng viên và dạng bột); nước uống đóng chai; nước trái lên men (không có cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán: trái cây và rau củ quả (sấy và tươi), sữa chua trộn trái cây sấy khô, 
mút trái cây, rau củ quả (đã sơ chế, đóng gói), rau củ quả rán (chiên), nước ép hoa quả 
(dạng nước, dạng viên và dạng bột), nước giải khát (dạng nước, dạng viên và dạng bột), 
nước uống đóng chai, nước trái lên men, nước giải khát có ga và không ga, sữa, sữa chua, 
rượu, bia, các loại đậu, gạo, bột, bánh kẹo; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-27183 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống 
được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 
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(210) 4-2018-27184 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
web; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-27185 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 24.17.5; 14.1.13 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được qua mạng máy tính toàn cầu 
và thiết bị không dây; chương trình trò chơi video có thể tải xuống được; xuất bản phẩm 
điện tử, có thể tải xuống; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; chương trình máy vi tính 
[phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm tự học cho máy [chương trình máy tính ghi 
sẵn]. 

 
 

(210) 4-2018-27186 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 24.17.5; 14.1.13 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ cung cấp 

trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống 

được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 

cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 
 

 
(210) 4-2018-27187 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 14.1.13; A14.1.15 

(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  

(CN) 

25-26/F, Zhongjian Steel Structure 

Building, No. 3331 Zhongxin Road, 

Yuehai Street, Nanshan District, 

Shenzhen City, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 

web; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 

phần cứng máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 

dạng vật lý sang dạng điện tử. 
 

 
(210) 4-2018-27188 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  

(CN) 

25-26/F, Zhongjian Steel Structure 

Building, No. 3331 Zhongxin Road, 

Yuehai Street, Nanshan District, 

Shenzhen City, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được qua mạng máy tính toàn cầu 

và thiết bị không dây; chương trình trò chơi video có thể tải xuống được; xuất bản phẩm 

điện tử, có thể tải xuống; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; chương trình máy vi tính 

[phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm tự học cho máy [chương trình máy tính ghi 

sẵn]. 
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(210) 4-2018-27190 (220) 13.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.7; 2.3.1; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, đen, xám, hồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 16 Cộng  (VN) 
129/26P Nguyễn Trãi, phường 02, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa. 
 

 
(210) 4-2018-27192 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Carlar Việt Nam  (VN) 
Số 24 liền kề 5, khu đô thị Lideco, thị 
trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 
 

(210) 4-2018-27193 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Văn Mười  (VN) 

75A/2, khu vực 7, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; kim loại quý; đồ trang sức (đồ kim hoàn). 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại: vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, đồ trang sức (đồ kim hoàn). 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch 
vụ huy động vàng; dịch vụ tài chính. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công và chế tác các loại: vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, đồ trang 
sức (đồ kim hoàn). 

 
 

(210) 4-2018-27197 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) VITABIOTICS LTD  (GB) 

1 Apsley Way London NW2 7HF, 
England  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vitamin và khoáng chất; chế phẩm ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế.  

 

 
(210) 4-2018-27210 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.2; A5.1.5; 26.1.2 
(591) Vàng, da cam, xanh dương, đen, đỏ, 

trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất cây 
dược liệu Song Ngọc   (VN) 
P22-53 đường 3/2, khu đô thị Phú 
Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Cây giống đinh lăng.  
 

Nhóm 33: Rượu đinh lăng.  
 

 
(210) 4-2018-27212 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng sáng, vàng đồng. 
(731) Nguyễn Quế Dương  (VN) 

Số 382 đường Đại Đồng, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần ống bó [quần dài]; quần dài. 

 

 
(210) 4-2018-27213 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) AUTOZONE PARTS, INC. (A 

NEVADA CORPORATION)   (US) 
123 South Front Street, Memphis, 
Tennessee 38103, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ chống tai nạn; compa đo ngoài (thước kẹp).  
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(210) 4-2018-27214 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.9.3 
(591) Xanh, vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Techbifarm   (VN)
TT Ươm Tạo Công Nghệ Cao Khu Công 
Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29 Đại Lộ 
Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-27215 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng, xanh, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Techbifarm   (VN)
TT Ươm Tạo Công Nghệ Cao Khu Công 
Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29 Đại Lộ 
Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-27216 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.5.10 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Ninh Ngọc Hà  (VN) 
350 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ví tiền; cặp da; ba lô; vali; túi xách tay; dây đai bằng da thuộc.  
 

 
(210) 4-2018-27217 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 21.1.15; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
CAO LÂM F.P.M  (VN) 
Số 4/84 đường Nguyễn Tất Tố, phường 
Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1151 

(210) 4-2018-27218 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Dược Lâm 

Đồng - Ladophar   (VN) 
18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-27219 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược Lâm 

Đồng - Ladophar   (VN) 
18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-27230 (220) 13.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.2; A25.7.21 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đào Quang 
Trung  (VN) 
Thôn Phương Trù, xã Yên Phương, 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đen. 
 
 

(210) 4-2018-27234 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Thoa  (VN) 
Số nhà 19, ngõ 8, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chè (trà) các loại.  
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(210) 4-2018-27235 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Đen, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Hà Sơn - 
Hải Vân   (VN) 
Bến xe trung tâm Lào Cai, tổ 19, phường 

Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; thông tin về vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng 

dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; chuyển 

phát bưu kiện tận nơi/dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín. 
 

 
(210) 4-2018-27236 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Lê Anh Cường  (VN) 
68 Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Thép không gỉ (inox); tấm thép; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; lá và tấm 

kim loại; kim loại trắng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thép không gỉ (inox), tấm thép, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 

lá và tấm kim loại, kim loại trắng.  
 

 
(210) 4-2018-27237 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.1; A26.11.9 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Thượng 
Phát  (VN) 
18A5, KP 1, phường An Bình, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  
 

(511)   Nhóm 11: Lò hơi công nghiệp (không là bộ phận của máy móc); lò nước nóng; lò dầu tải 

nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán-xuất nhập khẩu: lò hơi công nghiệp, nồi hấp [dùng cho nhà bếp], thiết 

bị và phụ tùng lò hơi, hơi.  
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(210) 4-2018-27239 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.1; 25.12.1 
(591) Trắng, đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
TONY  (VN) 
Thửa số 1650, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh 
Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ 

uống trên cơ sở ca cao.  
 

 
(210) 4-2018-27250 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 18.1.5; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, ghi nhạt, xanh đen, xanh 

dương đậm. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị nặng ONEASIA   (VN) 
59 đường Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp: máy cày; máy cuộn rơm; máy đào xới; máy gặt hái; máy 

phát điện; máy bơm. 
 

Nhóm 12: Xe gắn máy; động cơ cho xe máy; sườn xe máy; máy kéo; lốp xe; bửng xe (vè 
xe).  

 

 
(210) 4-2018-27251 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 25.7.25 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ HMP Thiên 
Long  (VN) 
34C đường số 2, khu phố 27, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu tắm; dầu gội; mỹ phẩm; kem đánh răng; xà phòng; kem cạo râu. 
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(210) 4-2018-27253 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.12; 2.9.4 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
CREATIVE LASHES   (VN) 
Số 487/17 Huỳnh Tấn Phát, tổ 9, khu 
phố 1B, phường Tân Thuận Đông, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Lông mi giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm; đồ trang điểm 
(mỹ phẩm); nước hoa, tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2018-27255 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.2 
(591) Đen, xám trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sáng Tâm  (VN) 
32-34 đường 74, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi; va li; ví; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách.  
 

 
(210) 4-2018-27256 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, xám trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sáng Tâm  (VN) 
32-34 đường 74, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi; va li; ví; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách.  
 
 

(210) 4-2018-27258 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 3.7.7; 

A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Võ Thị Hoàng Linh  (VN) 

BT2 KDC Miếu Nổi, phường 03, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-27259 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A25.7.21; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Khánh Huyền   (VN) 
Số 37/10, đường Trần Hưng Đạo, khu 

phố Đông A, phường Đông Hòa, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; xe máy điện; xe mô tô; động cơ xe máy điện.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, bán buôn, bán lẻ: xe đạp, xe 

đạp điện, phụ tùng xe đạp, xe máy, xe máy điện, phụ tùng xe máy. 
 

 
(210) 4-2018-27270 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.14; 5.7.21; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Ghi đen, vàng đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SEEDBE   (VN) 
553/18/12 Lũy Bán Bích, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc trường học; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; đồ vật 

chuyển động, đồ vật trang trí; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong 

văn phòng. 

 

Nhóm 24: Vải; vỏ nệm; vỏ gối; khăn phủ giường; chăn bông; khăn trải bàn không làm 

bằng giấy.  
 

Nhóm 30: Bánh mỳ; kiều mạch đã chế biến; bánh ngọt; cà phê; socola; bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Marketing; dịch vụ bán lẻ dành cho tác phẩm nghệ thuật đuợc cung cấp bởi các 

phòng trưng bày nghệ thuật; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông, cho mục đích bán lẻ; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội 

thất; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 

phê. 
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(210) 4-2018-27273 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.6; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Thiên Bảo   (VN) 
107/19 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 

(NGUYEN GIA SG) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn (dầu nhớt).  
 

 
(210) 4-2018-27274 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.3.5; 2.9.14 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Golden Fitness and Yoga 
(Golden Fitness and Yoga 
Investment Joint Stock 
Company).   (VN) 
Số 27 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường 
Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, trung tâm thể hình và dịch vụ phòng tập; cung 
cấp dịch vụ huấn luyện và đào tạo liên quan đến việc sử dụng phòng tập, tập tạ, thể hình, 
aerobic, tập thể dục; dịch vụ hướng dẫn liên quan đến tập thể dục, tập tạ, thể hình, 
aerobic, tập thể dục.  

 

 
(210) 4-2018-27275 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-27276 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  
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(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-27277 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

(210) 4-2018-27278 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-27279 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-27290 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, xanh đen, đen, vàng gold. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vilacasa Việt 
Nam  (VN) 
1333/37 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; hệ thống điều hoà không khí; phụ kiện bồn tắm; 
hệ thống tắm hơi; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 

Nhóm 19: Đá nhân tạo; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ xây dựng; tượng bán 
thân bằng đá, bằng bê tông hoặc bằng cẩm thạch; kính xây dựng; ván sàn gỗ. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ đạc 
(giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng. 
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Nhóm 35: Mua bán: nội thất văn phòng như bàn, ghế, giường, tủ, đồ gỗ mỹ thuật, chăn 
ga, gối, nệm, đồng hồ, tượng phong thủy, tranh ảnh mỹ thuật. 

 
Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ 
cầm đồ; đầu tư vốn; quản lý tài chính. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt thiết bị nhà 
bếp; dịch vụ làm kín công trình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc 
bộ ban đêm [giải trí]; dịch vụ công viên vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tiến hành 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn công nghệ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2018-27291 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguyên liệu 
thực phẩm á Châu Sài Gòn  
(VN) 
Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa giàu anbumin; kem [sản phẩm sữa]; sữa đông; sữa; sản phẩm sữa; sữa bột. 
 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho kem lạnh; tác nhân liên kết cho 
kem lạnh, bánh sữa nhỏ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sữa chua đông lạnh 
[dạng kem lạnh]. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sữa bột, đồ uống có sữa, sữa cô đặc, kem như chất thay thế sữa 
hương liệu thực phẩm, bánh kẹo, thực phẩm ăn nhanh chế biến từ sữa. 

 

 
(210) 4-2018-27292 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 24.9.1; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng gold, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà Thế 
Giới  (VN) 
262 đường số 1, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 33: Rượu hỗn hợp; đồ uống được chưng cất, rượu vang; rượu mạnh [đồ uống]; chiết 
xuất trái cây [có cồn]; đồ uống hoa quả có cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán: rượu vang, ruợu hỗn hợp, rượu mạnh, các loại rượu chiết xuất từ trái 
cây, rượu rum, rượu bạc hà; quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; hỗ 
trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2018-27293 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vân Mai  (VN) 
53-55-57 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Vali xách tay; túi du lịch; ví bỏ túi; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục, áo khoác ngoài (trang phục); áo 
choàng; quần áo da. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày, dép, mũ nón, ba lô, túi xách, ví bóp, cặp 
xách, túi du lịch.  

 

 
(210) 4-2018-27294 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng Trường Hải  (VN) 
184/6A ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, đồ đạc 

(giuờng, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị trang trí nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, 
đồ gỗ mỹ thuật, máy điều hòa không khí, lò sưởi, hệ thống cấp thoát nước; dịch vụ quản 
lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt thiết bị nhà 
bếp; dịch vụ làm kín công trình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tiến hành 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn công nghệ. 
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(210) 4-2018-27298 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A26.11.12 
(591) Cam, xám. 
(731) Công ty cổ phần bảo hộ lao 

động Việt Nam  (VN) 
Tổ 57, cụm 9, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mặt nạ phòng độc (không dùng cho hô hấp nhân tạo); mặt nạ chống bụi; mặt 

nạ bảo hộ; mặt nạ dùng để hàn. 
 

 
(210) 4-2018-27299 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại Đức 

Thắng  (VN) 
Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công sửa chữa công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 

dụng, công trình giao thông. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông. 

 

 
(210) 4-2018-27339 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHENZHEN WK TECHNOLOGY CO., 

LTD  (CN) 
1F, D3 Building, Mingjun Industrial 
Park, No.8 Huaning Road, Dalang 
District, Longhua Area, Shenzhen, 
China. 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh; thiết bị ghi thời gian; hệ 
thống phòng trộm, chạy điện; cân; bút điện tử [thiết bị hiển thị]; máy quay video xách tay 
có kèm theo bộ phận ghi hình; tai nghe; thấu kính quang học; kính đeo mắt; pin điện; 
chân thiết bị nhiếp ảnh; dây điện; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ cắm, phích cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện]; máy ảnh [chụp ảnh]; thước [dụng cụ đo]; màng mỏng bảo vệ 
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chuyên dùng cho điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; gậy dùng để 
tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; màng bảo vệ chuyên 
dùng cho màn hình máy tính; vật liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]; pin dự phòng 
(pin có thể sạc lại). 

 

 
(210) 4-2018-27359 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) INGERSOLL-RAND COMPANY   (US) 

800-D Beaty Street, Davidson, North 

Carolina 28036 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, 

không phải súng; dao cạo; dụng cụ cầm tay và phụ kiện, cụ thể là, xẻng, dụng cụ nạo vét, 

chổi, cào, dụng cụ đào lỗ, lưỡi cưa, khoan xoắn ốc, mũi khoan, then dẫn hướng, mũi doa 

(đầu doa), thước chụp mẫu đa giác bằng kim loại; dụng cụ bao gồm que và dụng cụ hỗ trợ 

để lắp ráp khóa, và dụng cụ đục mộng để tạo thành hốc rỗng, bộ dụng cụ bao gồm dụng 

cụ tróc cặn/gõ rỉ và phụ kiện; bộ dụng cụ bao gồm chìa vặn khí nén ép, búa và đe, bộ 

dụng cụ để bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì dụng cụ hơi, chìa vặn khí nén ép, dụng cụ mài, 

xẻng, dụng cụ nạo, chổi, cào, dụng cụ đào lỗ, lưỡi cưa, khoan xoán ốc, mũi khoan và bộ 

dụng cụ, then dẫn hướng và mũi doa (đầu doa), bộ dụng cụ để dùng với dụng cụ hơi bao 

gồm ống dẫn hơi, súng phun, bộ ghép nối, đầu nối, phích cắm, đầu nối có phích cắm, 

cuộn băng tan chống rò rỉ nước, tay bơm lốp xe, đồng hồ đo áp lực lốp, đầu phun và kim 

bơm hơi, bộ dụng cụ cho súng phun bao gồm đầu phun an toàn, đầu phun mở rộng, đầu 

phun hơi dạng côn và kim bơm hơi, bộ dụng cụ bao gồm súng vặn ốc, kìm siết hai chiều, 

và bộ đầu khẩu vặn ốc, bộ dụng cụ bao gồm các đầu khẩu vặn ốc, bộ dụng cụ để chà 

nhám đánh bóng bề mặt bao gồm đầu mài, đầu chà nhám, đế mài, điã chà nhám, và điã 

đánh bóng bề mặt. 
 

 
(210) 4-2018-27363 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Hải An  (VN) 
25/255 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ thời trang, giày, dép.  
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(210) 4-2018-27364 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.23; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải Hải An  (VN) 
25/255 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ thời trang, giày, dép.  
 

 
(210) 4-2018-27381 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; 5.5.19 
(731) HSU, JUI-HUNG  (TW) 

7F.-1, No.159, Sec. 3, Henan Rd., Situn 
Dist., Taichung City 40757, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2018-27391 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HOME BOX OFFICE, INC.  (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể (không chứa thuốc); chế phẩm đánh răng 
(không chứa thuốc); nước hoa; tinh dầu (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt; chế phẩm làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc gia dụng, 
không chứa thuốc); chế phẩm đánh bóng; chế phẩm cọ rửa; chế phẩm mài mòn (dùng cho 
mục đích gia dụng, không chứa thuốc). 

 

Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại; máy tính bảng; máy vi 
tính; thiết bị liên lạc; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh; thiết bị để xử lý dữ liệu; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc kỹ thuật số; 
thiết bị đọc sách điện tử; tivi; loa; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; đồ họa có thể 
tải về dùng cho điện thoại di động; chương trình ứng dụng máy vi tính cho điện thoại di 
động; máy hát karaoke; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; con chuột máy vi tính; 
bàn phím máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi viđêô; 
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thẻ từ được mã hoá; pin (ắc quy) có thể nạp lại; thiết bị nạp ắc quy (thiết bị sạc pin); túi 
chuyên dụng cho điện thoại di động; túi chuyên dụng cho điện thoại thông minh; túi 
chuyên dụng cho máy tính bảng; vỏ bọc cho điện thoại di động; vỏ bọc cho điện thoại 
thông minh; vỏ bọc cho máy tính bảng; bao đựng điện thoại di động; bao đựng điện thoại 
thông minh; bao đựng máy tính bảng; dây treo trang trí điện thoại di động (móc treo trang 
trí điện thoại di động); tấm bọc mặt điện thoại di động. 

 

Nhóm 14: Đồ châu báu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ; kim 
cương; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống 
trái cây (không cồn); nước ép trái cây; xi rô dùng làm đồ uống; các chế phẩm để làm đồ 
uống. 

 

Nhóm 33: Rượu vang nổ; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; cho thuê điện thoại di động; thông 
tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các 
phương tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ điện thoại; truyền phát dữ liệu; phát và truyền 
các chương trình truyền hình và các nội dung giải trí truyền thông đại chúng; dịch vụ 
cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm điện thoại di động; dịch vụ mở khóa điện thoại di 
động; tư vấn công nghệ điện thoại di động; tư vấn công nghệ máy tính; thiết kế và phát 
triển phần mềm trò chơi dùng với điện thoại di động, máy tính bảng và máy vi tính; thiết 
kế và phát triển phần mềm trò chơi viđêô dùng với điện thoại di động, máy tính bảng và 
máy vi tính; dịch vụ phát triển trò chơi viđêô; lưu trữ dữ liệu điện tử; nghiên cứu khoa 
học; tạo lập và duy trì trang web cho người khác (tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho 
người khác); dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-27399 (220) 14.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.7 
(731) XIAO ZHONGPING  (CN) 

No.76, Group 16, Changfeng Village, 
Daxin Town, Zhang Jia Gang, Jiangsu, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ làm vườn [dụng cụ cầm tay vận hành thủ công]; mũi khoan [dụng cụ 
cầm tay]; khung cho cưa tay; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; kìm; tua vít, không dùng điện; đục 
hình bán nguyệt [dụng cụ cầm tay]; nhíp để gắp, nhổ; dụng cụ khắc chạm [dụng cụ cầm 
tay]; dụng cụ tán đinh [dụng cụ cầm tay]. 
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Nhóm 09: Dụng cụ đo; thước [dụng cụ đo]; dụng cụ đo kích thước ren; thước vạch dấu 
[dùng cho nghề mộc]; com pa đo có rãnh trượt; thiết bị đo lường; vi kế; đồng hồ đo; thước 
vuông góc để đo đạc; êke để đo đạc. 

 
 

(210) 4-2018-27404 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 20.7.1; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH 1 thành 
viên HNLAW & PARTNERS  (VN) 
Phòng 601, tầng 6, tòa nhà DBS Building 
- N028 - lô 31 khu dịch vụ thương mại và 
nhà ở Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm điện 
tử, có thể tải xuống; phần mềm máy vi tính đã được ghi. 

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy; đào tạo lại 
nghề; khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2018-27412 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.2; A12.1.10; 26.1.12; 

A26.1.18 
(591) Trắng, xanh đen.  

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ GOLDEN LATEX  (VN) 
Số 97 đường TX 33, khu phố 2, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gối dài; gối ống; gối ôm; gối; nệm.  
 

 
(210) 4-2018-27414 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

sáng tạo ECOKIDS  (VN) 
Số nhà 33, A19 phố Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, bao gồm: giáo dục mầm non, tiểu học, trung học 
cơ sở và trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thể thao và giải trí, dạy 
piano và dạy các môn âm nhạc, dạy hội họa, dạy nhảy, dạy kịch, dạy mỹ thuật, dạy ngoại 
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ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại, đào tạo về sự sống, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, 
dạy máy tính; tổ chức các chương trình liên quan đến giáo dục, bao gồm các hoạt động 
văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-27415 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 26.13.1 
(591) Hồng, xanh nước biển, xanh lá, xanh da 

trời, tím, da cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

sáng tạo ECOKIDS  (VN) 
Số nhà 33, A19 phố Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, bao gồm: giáo dục mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở và trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thể thao và giải trí, dạy 
piano và dạy các môn âm nhạc, dạy hội họa, dạy nhảy, dạy kịch, dạy mỹ thuật, dạy ngoại 
ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại, đào tạo về sự sống, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, 
dạy máy tính; tổ chức các chương trình liên quan đến giáo dục, bao gồm các hoạt động 
văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-27416 (220) 15.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 24.15.1 (540) 

  

(731) Trương Thị Thu Hằng  (VN) 
Lô 13, BT6, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe; thực phẩm tăng 

cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng; trà thảo dược; thuốc bổ. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ điện tử; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; đồng hồ bỏ túi; 
đồng hồ chủ.  

 

 
(210) 4-2018-27417 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; 3.7.17; A26.3.5; A26.3.6; 26.1.2; 

26.1.5 
(540) 

  

(731) Lâm Thị Bảo Trân  (VN) 
29/1B Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)  Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm, cụ thể là các ấn phẩm văn hóa, sản phẩm văn 
phòng, học cụ (theo quy định của pháp luật).  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, cụ thể là dịch vụ tổ chức các sự kiện, trong nhà, hoặc ngoài trời để 
quảng bá sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, dịch vụ phát hành các tờ quảng cáo, mẫu 
hàng, các dịch vụ quảng cáo qua các phương tiện thông tin đại chúng.  

 

Nhóm 41: Giải trí, cụ thể là các hoạt động vui chơi giải trí, tiêu khiển cho mọi người; các 
hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2018-27418 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng và kỹ thuật Thiên Phú  
(VN) 
50 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội thất, ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2018-27419 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A24.15.7; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KV HOLDING  
(VN) 
132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, nhiên liệu rắn lỏng, khí.  
 

 
(210) 4-2018-27430 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 16.1.4 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần METUB Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Dreamplex, 195 Điện 
Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh.  
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư 
vấn công nghệ máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai sản phẩm mới cho người khác. 

 

 
(210) 4-2018-27431 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hồng Lành  (VN) 
202/3 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi cho thể thao; túi du lịch; túi 
xách tay; ví đựng tiền. 

 

Nhóm 25: Dép; giày cổ thấp; giày ống; quần áo; áo vét; quần dài.  
 

 
(210) 4-2018-27432 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2018-27433 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Bình Minh  (VN) 
Số nhà 26, ngõ 322/95/29 đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép trái cây cô đặc (không có cồn); nước uống tinh lọc; 
nước khoáng (nước uống); nước chanh muối; đồ uống dùng trong thể thao giầu protein.  
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(210) 4-2018-27434 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Bình Minh  (VN) 
Số nhà 26, ngõ 322/95/29 đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép trái cây cô đặc (không có cồn); nước uống tinh lọc; 

nước khoáng (nước uống); nước chanh muối; đồ uống dùng trong thể thao giầu protein. 
 

 
(210) 4-2018-27435 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Bình Minh  (VN) 
Số nhà 26, ngõ 322/95/29 đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép trái cây cô đặc (không có cồn); nước uống tinh lọc; 
nước khoáng (nước uống); nước chanh muối; đồ uống dùng trong thể thao giầu protein.   

 

 
(210) 4-2018-27436 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) QURLIVKA INTERNATIONAL SDN 

BHD   (MY) 
Level 16, Pavilion Tower, Jalan Raja 
Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ phẩm); sản phẩm 
chăm sóc tóc (mỹ phẩm); nước hoa; tinh dầu; sản phẩm chăm sóc em bé không chứa 
thuốc (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chất khử mùi dùng cho người; mặt nạ 
làm đẹp. 
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(210) 4-2018-27438 (220) 15.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A16.1.11 
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ingreetech   (VN)
76 đường số 36, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; phần mềm trò chơi máy tính; phần cứng máy tính; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; 
bảng tương tác điện từ; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; máy tính xách 
tay; máy tính bảng; thiết bị giảng dạy. 

 

Nhóm 41: Tổ chức, sắp xếp, tiến hành và điều khiển hội thảo [tập huấn]; huấn luyện [đào 
tạo]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ thư viện cho thuê; đào tạo 
thực hành; hướng dẫn nghề nghiệp. 

 

Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; thiết 
kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ tư vấn công nghệ; 
cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; 
dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; soạn thảo tài liệu kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2018-27439 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Kỷ 
Nguyên Xanh   (VN) 
Số 20 ngách 285/21, phố Đội Cấn, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể là: kem dưỡng da, kem chống nắng, nước hoa hồng (mỹ 
phẩm), dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm, kem trị mụn (mỹ phẩm), kem trị nám (mỹ phẩm), 
phấn trang điểm, tinh chất serum (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2018-27450 (220) 15.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Hải Đăng  (VN) 
382/8 xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, 
tỉnh Bến Tre   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ 
quán nước giải khát.  
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(210) 4-2018-27452 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HIKATA  (VN) 
15-17 đường 715 Tạ Quang Bửu, phường 

04, quận 08, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy ép/nghiền dùng cho 

nhà bếp, chạy điện; máy chế biến thức ăn dùng điện. 

 

Nhóm 11: Lò nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; chảo rán dùng điện; ấm đun nước, 

dùng điện; bếp điện; máy ướp lạnh. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; hộp đựng bữa ăn trưa; thủy 

tinh tráng men, không dùng trong xây dựng; bình thủy tinh; bình, hũ đựng. 
 

 
(210) 4-2018-27454 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.1.1; 5.1.1; A5.1.8; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ đô. 

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Lâm Đồng   (VN) 
Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2018-27455 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.1.1; 7.1.25; 5.1.1; A5.1.8 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh. 

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Lâm Đồng   (VN) 
Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn.  
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(210) 4-2018-27456 (220) 15.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.1; 7.1.25; 5.1.1; A5.1.8 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Lâm Đồng    (VN) 
Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2018-27457 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Vàng, đen. (540) 

  

(731) Lê Đặng Thành   (VN) 
101/48/26 Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng; thạch cao; 
ván sàn gỗ.  

 

Nhóm 21: Đồ gốm, đồ sứ để chứa đựng. 
 

 
(210) 4-2018-27458 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Minh Thi  (VN) 
135/25 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện], kéo; dụng cụ xén lông (tông đơ) gia súc; kéo xén (tông đơ) để 
cạo râu. 

 

 
(210) 4-2018-27472 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.1; A26.3.5; 26.7.25 
(731) SHENZHEN MAODA WATCH 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Unit 3, F/6, Bldg.3, Weicheng Group, 
No.171, Gushu One Rd., Gushu 
Community, Xixiang Sub-dist., Bao'an, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ chạy điện; bộ phận chuyển động của đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; 
vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]; dây đồng hồ kiểu xích; đồng hồ đeo tay. 

 

 
(210) 4-2018-27473 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH ứng dụng Bản 

Đồ Việt  (VN) 
03 Trần Nhân Tôn, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)  Nhóm 09: Camera hành trình; camera lùi (camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ); 

camera thể thao; camera quan sát; máy quay phim; màn hình hiển thị thông tin trên kính 
lái hud (màn hình điện tự hiển thị chữ số); thiết bị hỗ trợ thông tin lái xe (màn hình điện 
tử hiển thị chữ số); giá đỡ điện thoại có gắn nam châm; bảng điều khiển [điện]; dây cáp 
điện; thiết bị sạc pin; pin điện. 

 

 
(210) 4-2018-27474 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ tươi, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

xuất nhập khẩu Việt Pháp  
(VN) 
Số 179 phố Xốm, tổ 4, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý thương mại 

việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày các 
sản phẩm: nhôm và thanh nhôm định hình (thanh nhôm profile). 

 

 
(210) 4-2018-27475 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Doris  (VN) 
108/192 Lê Trọng Tấn, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
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Nhóm 30: Ngũ cốc dạng thanh; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; xốt [gia vị]; hạt vừng [gia vị]. 

 

 
(210) 4-2018-27476 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, đen. 
(731) SYNNEX TECHNOLOGY 

INTERNATIONAL CORPORATION  
(TW) 
4th Fl., No. 75, Sec. 3, Ming Sheng E. 
Road, Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; con chuột máy vi tính; máy tính xách tay; thiết bị ngoại vi máy vi 

tính; bàn phím máy vi tính; máy vi tính cá nhân; thiết bị xử lý trung tâm (bộ xử lý cho 
máy tính); phần cứng máy tính; đĩa quang và điện thoại thông minh.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo rao hàng; cho thuê không gian quảng cáo, dịch 
vụ báo giá (cho mục đích bán hàng); dịch vụ đấu thầu và phân phối sản phẩm của các nhà 
sản xuất trong nước và nước ngoài; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại 
(cho người khác); cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ; marketing; quản lý tệp tin máy tính và nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
của máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2018-27477 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ISMI  (VN) 
110 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; son môi; đồ trang điểm; nước sơn móng; hình dán 

nghệ thuật cho móng tay, móng chân. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; trung tâm chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch 
vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay. 

 

 
(210) 4-2018-27478 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ISMI  (VN) 
110 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; son môi; đồ trang điểm; nước sơn móng; hình dán 

nghệ thuật cho móng tay, móng chân. 
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; trung tâm chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch 
vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay. 

 

 
(210) 4-2018-27479 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 2.9.1; A5.3.13; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Đạt  (VN) 
Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2018-27490 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.5.3; 1.17.11; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quang Sáu  (VN) 
Số 18, đường L, khu Trung Tâm Hành 
Chính, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gỗ lát sàn bằng gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp, tấm lát sàn 
không bằng kim loại, ván ốp chân tường không bằng kim loại, gỗ dán, gỗ xây dựng và các 
loại gỗ khác (gỗ tròn, gỗ xẻ, cửa gỗ, vát lán sàn, gỗ ép, gỗ ốp).  

 

 
(210) 4-2018-27491 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.9.16; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch lữ hành quốc tế Win 
Win  (VN) 
Số nhà 185 phố Hoàng Như Tiếp, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống và đồ uống, chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2018-27492 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.9; A1.1.10; A1.1.5; 1.15.23; 

26.11.3; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, vàng chanh, 

men ngọc, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Định Bích  (VN) 
187 Lê Lợi, khu 6, thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh các chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2018-27493 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.3; 5.3.20 

(591) Trắng, xanh, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trang Thảo Quyên  
(VN) 
331/7/35 Phan Huy ích, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27494 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.7.25; 26.1.2; 26.1.12 

(591) Vàng, cam, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Huy Nguyên  (VN) 
80/70/40 đường số 12, khu phố 8, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách. 

 

Nhóm 35: Mua bán: ba lô, túi xách.  
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(210) 4-2018-27495 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A14.5.2 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh dương 

đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Song Kim 
Long Hải  (VN) 
63/6 Trương Phước Phan, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt; khăn trải giường; túi ngủ; rèm che bằng vải; màn chống muỗi.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; mũ (nón); đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán vải may mặc; mua bán quần áo; mua bán mũ (nón), giầy, dép; mua 
bán phụ liệu may mặc.  

 

 
(210) 4-2018-27496 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Nguyễn Thị Thanh Thảo   (VN) 

89 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 19: Phụ gia chống thấm bảo vệ bê tông và sắt thép (không phải hoá chất). 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: phụ gia chống thấm 
bảo vệ bê tông và sắt thép (không phải hóa chất). 

 

 
(210) 4-2018-27497 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A9.7.19 
(591) Hồng tím, xám. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò chả; trứng; lạp xưởng; pa-tê; cá viên; bò viên; tôm viên; thịt khô; há cảo; 
xúc xích; xíu mại; các sản phẩm chế biến từ thịt heo, gà, vịt, cá, tôm, mực, bò; đậu phụ; 
kim chi. 
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(210) 4-2018-27498 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A9.7.19 
(591) Hồng tím, xám. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn    (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thức ăn gia súc; gia cầm sống; heo sống; bò sống.  

 

 
(210) 4-2018-27499 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A9.7.19 
(591) Hồng tím, xám. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: trứng, thịt gà, 

thịt vịt, thịt bò, thịt heo, thịt dê, thức ăn gia súc, gạo, bánh kẹo, chà bông, đồ uống giải 
khát, rau, quả tươi, hoa tươi, hàng nông sản như củ quả tươi, nước mắm, gia vị, mật ong, 
cà phê, trà, sữa, sô cô la, mì ăn liền, hạt giống. 

 

 
(210) 4-2018-27504 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JBS S.A.  (BR) 

Av. Marginal Direita do Tiete, 500 - 
Bloco I - 3� Andar Vila Jaguara, Sao 
Paulo, SP, 05118-100, Brazil 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27505 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JBS S.A.  (BR) 

Av. Marginal Direita do Tiete, 500 - 
Bloco I - 3� Andar Vila Jaguara, Sao 
Paulo, SP, 05118-100, Brazil 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27507 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.11; 24.15.21; 26.4.2 
(731) JUSDA SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT INTERNATIONAL 
CO., LTD.  (CN) 
888 Hezuo Road West Area of Hi-Tech 
Industrial Development Zone Chengdu 
Sichuan Province of China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; thuê tàu chở hàng; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hoá; dịch vụ vận 

tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ lai kéo xe hỏng; cho thuê xe cộ; dịch vụ lưu kho; phân 
phối năng lượng; chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-27509 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá, xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Đầm 
HÀ   (VN) 
Phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện 
Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà. 
 

Nhóm 31: Gà giống, con gà thịt còn sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: gà giống, gà thịt và thịt gà. 
 

 
(210) 4-2018-27510 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH TCT Hà Nội  (VN) 

Số nhà 1A, ngách 143/269, đường 
Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế 
phẩm diệt khuẩn cho đất; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt nấm khô mục; chất diệt tảo.  
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(210) 4-2018-27511 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.2; 1.15.21 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dược phẩm PARIS 
FRANCE  (VN) 
690 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27512 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
LYON FRANCE  (VN) 
440 Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27513 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.2; A5.3.15; 5.3.20; 5.5.19; 

A5.5.22; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Nâu, vàng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Văn Thịnh Phát  (VN) 
B13/13, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-27514 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.3; 4.5.21; 6.1.2; 26.3.2 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
KINGCO  (VN) 
Số 38, liền kề 9-1, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  
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(511)  Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; gelatin/keo động vật dùng trong 
công nghiệp; gluten [keo/hồ/chất dính] không dùng trong văn phòng và gia đình; gluten 
dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn; sơn lót; sơn phủ.  
 

 
(210) 4-2018-27515 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; 5.7.3; 5.13.4; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh nước 

biển, nâu, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hoài Nhơn   (VN) 
18 Trần Bình Trọng, phường 3, thị xã 
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; dầu 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; hương liệu cho thực 
phẩm [tinh dầu].  

 

 
(210) 4-2018-27516 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần bánh đậu 

xanh Đại Phú Việt Nam  (VN) 
Số 191 phố Nguyễn Thị Định, phường 
Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột đậu; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh đậu xanh; ngũ cốc dạng thanh; chế phẩm 
ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2018-27517 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.3; 25.1.6; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, tím, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bánh đậu 

xanh Đại Phú Việt Nam   (VN) 
Số 191 phố Nguyễn Thị Định, phường 
Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bột đậu; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh đậu xanh; ngũ cốc dạng thanh; chế phẩm 
ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-27518 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bánh đậu 

xanh Đại Phú Việt Nam  (VN) 
Số 191 phố Nguyễn Thị Định, phường 
Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột đậu; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh đậu xanh; ngũ cốc dạng thanh; chế phẩm 

ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2018-27519 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bánh đậu 

xanh Đại Phú Việt Nam  (VN) 
Số 191 phố Nguyễn Thị Định, phường 
Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột đậu; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh đậu xanh; ngũ cốc dạng thanh; chế phẩm 

ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2018-27529 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 3.3.1; A3.3.17 
(731) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh; phân bón, phân (súc 
vật), chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da; chất dính sử dụng trong 
công nghiệp.  
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(210) 4-2018-27530 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.17; A1.1.10; 24.1.1; A24.15.11; 

24.15.21; 26.5.1 

(731) VOLKSPEED MOTORSPORT SDN. 

BHD.  (MY) 

Lot 79 & 80, Lorong Perak 22, Sri 

Mergong Industrial Park, 05150 Alor 

Setar, Kedah Darul Aman, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu bán hàng cho người khác; dịch vụ bán 

lẻ phụ tùng xe ô tô; dịch vụ bán lẻ linh kiện xe ô tô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến phụ tùng xe 

« tô; giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27531 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
lương thực Thái Minh  (VN) 
Cụm công nghiệp Phú Minh, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; mì sợi; mì ống; bánh snack (bim bim).  
 

 
(210) 4-2018-27532 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
lương thực Thái Minh   (VN) 
Cụm công nghiệp Phú Minh, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; mì sợi; mì ống; bánh snack (bim bim).  
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(210) 4-2018-27535 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(731) ALIVIRA ANIMAL HEALTH LTD  

(IN) 

301, "Dosti Pinnacle", Plot No.E7, Road 

No.22, Wagle Indl. Area, Thane(W)-400 

604, India.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); phụ gia thức ăn chăn nuôi; chế 

phẩm vỗ béo vật nuôi; chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành 

y); thực phẩm nuôi trồng thủy sản.  
 

 
(210) 4-2018-27536 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.4; A25.7.21 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(731) ALIVIRA ANIMAL HEALTH LTD  

(IN) 

301, "Dosti Pinnacle", Plot No.E7, Road 

No.22, Wagle Indl. Area, Thane(W)-400 

604, India.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); phụ gia thức ăn chăn nuôi; chế 

phẩm vỗ béo vật nuôi; chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành 

y); thực phẩm nuôi trồng thủy sản.    
 

 
(210) 4-2018-27537 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 

thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-27538 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 
thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-27539 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2018-27543 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 88/046,760 20.07.2018 US 

(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh ngọc, xanh nước biển nhạt, xanh 

nước biển đậm. 
(731) FIRST ODYSSEY LIMITED  (VG) 

Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola  
VG1110, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Ví cứng (phần cứng) dùng cho tiền mã hóa; phần mềm máy tính được sử dụng 

như ví dùng cho tiền mã hóa; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dưới dạng ứng 
dụng di động dùng trong giao dịch sử dụng tiền ảo; giao diện lập trình ứng dụng (api) sử 
dụng cho phần mềm máy tính giúp thực hiện dễ dàng các dịch vụ trực tuyến về mạng xã 
hội, thiết lập các ứng dụng mạng xã hội và cho phép truy hồi, tải lên, tải xuống, truy cập 
và quản lý dữ liệu, tất cả liên quan đến tiền mã hóa; phần mềm máy tính được sử dụng để 
tải lên, tải xuống, truy cập, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký trực tuyến (blogging), 
truyền phát, kết nối, chia sẻ hoặc cung cấp các phương tiện điện tử hoặc thông tin liên 
quan đến tiền mã hóa thông qua các mạng máy tính và các mạng lưới truyền thông. 
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Nhóm 36: Dịch vụ xử lý thanh toán trong lĩnh vực thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi 
nợ, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, và việc chuyển giao các công cụ tài chính và các thẻ kỹ 

thuật số (digial tokens); dịch vụ thu đổi tiền mã hóa; dịch vụ thu đổi các tài sản tiền mã 

hóa; dịch vụ mua bán tiền ảo; dịch vụ mua bán tiền kỹ thuật số; dịch vụ tài chính, cụ thể 
là cung cấp một loại tiền ảo được sử dụng bởi các thành viên của một cộng đồng trực 

tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp dịch vụ 

chuyển khoản điện tử một loại tiền ảo được sử dụng bởi các thành viên của một cộng 
đồng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp 

dịch vụ trao đổi ngoại tệ, trao đổi hàng hóa, trao đổi các sản phẩm phát sinh tài chính, trao 
đổi các sản phẩm lãi suất, và  trao đổi vốn cổ phần thông qua internet và hệ thống mạng 

nội bộ; phát hành phiếu có giá; giao dịch tiền tệ trực tuyến theo thời gian thực; dịch vụ 

xác minh (kiểm tra) các khoản thanh toán; dịch vụ xác minh (kiểm tra) quỹ; dịch vụ xử lý 
giao dịch tài chính, cụ thể là các giao dịch thanh toán và các dịch vụ rà soát, đối chiếu tài 

chính thông qua máy tính và các mạng lưới truyền thông; dịch vụ chuyển vốn bảng điện 

tử. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được, cụ thể là phần 

mềm được sử dụng như ví dùng cho tiền mã hóa; các dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo ra 
những cộng đồng ảo cho các thành viên đã đăng ký tham gia tổ chức các nhóm và sự kiện, 

tham gia các buổi thảo luận, lấy ý kiến phản hồi từ những người cùng tham gia, và tham 

gia vào các mạng lưới xã hội, kinh doanh và cộng đồng liên quan đến tiền mã hóa và công 
nghệ chuỗi khối (blockchain); dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ lưu trữ (hosting) các 

phương tiện điện tử cho người khác để tổ chức và tiến hành các cuộc họp, sự kiện và thảo 
luận tương tác liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối (blockchain) thông qua 

các mạng lưới truyền thông; cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, dịch vụ lưu trữ 

(hosting) các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác liên quan đến tiền mã hóa và 
công nghệ chuỗi khối (blockchain); cung cấp dịch vụ ứng dụng có phần mềm cho phép 

hoặc tạo thuận lợi cho việc tải lên, tải xuống, truyền phát, đăng tải, hiển thị, viết nhật ký 

trực tuyến (blogging), liên kết, chỉnh sửa, chia sẻ hoặc cung cấp phương tiện điện tử hoặc 
thông tin trên các mạng lưới truyền thông liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi 

khối (blockchain); cung cấp các trang trực tuyến có tính năng công nghệ cho phép người 

sử dụng trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân về tiền mã hóa và thông tin công nghệ chuỗi khối 
(blockchain) và để chuyển giao hoặc chia sẻ các thông tin đó giữa các trang trực tuyến; 

cung cấp thông tin từ các chỉ mục tìm kiếm và cơ sở dữ liệu thông tin có thể tìm kiếm 

được liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối (blockchain), bao gồm văn bản, 
tài liệu điện tử, dữ liệu, đồ họa, ảnh chụp và thông tin nghe nhìn, bằng các phương tiện 

máy tính và mạng lưới truyền thông; cung cấp việc sử dụng tạm thời các ứng dụng phần 

mềm không tải xuống được sử dụng cho các mạng xã hội liên quan đến tiền mã hóa và 
công nghệ chuỗi khối (blockchain), tạo cộng đồng ảo, và truyền phát âm thanh, hình ảnh, 

ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp  các công cụ 
tìm kiếm trên mạng máy tính và mạng truyền thông toàn cầu để thu thập dữ liệu liên quan 

đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối trên một máy tính toàn cầu và các mạng lưới 

truyền thông; cung cấp phần mềm thương mại điện tử không thể tải xuống được cho phép 
người sử dụng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua một máy tính toàn 

cầu và các mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp các trang trực tuyến liên quan đến 

tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối (blockchain) cho phép người sử dụng có thể tải lên, 
điều chỉnh và chia sẻ âm thanh, hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu. 
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(511)   Nhóm 09: Ví cứng (phần cứng) dùng cho tiền mã hóa; phần mềm máy tính được sử dụng 
như ví dùng cho tiền mã hóa; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dưới dạng ứng 
dụng di động dùng trong giao dịch sử dụng tiền ảo; giao diện lập trình ứng dụng (api) sử 
dụng cho phần mềm máy tính giúp thực hiện dễ dàng các dịch vụ trực tuyến về mạng xã 
hội, thiết lập các ứng dụng mạng xã hội và cho phép truy hồi, tải lên, tải xuống, truy cập 
và quản lý dữ liệu, tất cả liên quan đến tiền mã hóa; phần mềm máy tính được sử dụng để 
tải lên, tải xuống, truy cập, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký trực tuyến (blogging), 
truyền phát, kết nối, chia sẻ hoặc cung cấp các phương tiện điện tử hoặc thông tin liên 
quan đến tiền mã hóa thông qua các mạng máy tính và các mạng lưới truyền thông. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ xử lý thanh toán trong lĩnh vực thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi 
nợ, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, và việc chuyển giao các công cụ tài chính và các thẻ kỹ 
thuật số (digial tokens); dịch vụ thu đổi tiền mã hóa; dịch vụ thu đổi các tài sản tiền mã 
hóa; dịch vụ mua bán tiền ảo; dịch vụ mua bán tiền kỹ thuật số; dịch vụ tài chính, cụ thể 
là cung cấp một loại tiền ảo được sử dụng bởi các thành viên của một cộng đồng trực 
tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp dịch vụ 
chuyển khoản điện tử một loại tiền ảo được sử dụng bởi các thành viên của một cộng 
đồng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp 
dịch vụ trao đổi ngoại tệ, trao đổi hàng hóa, trao đổi các sản phẩm phái sinh tài chính, trao 
đổi các sản phẩm lãi suất, và  trao đổi vốn cổ phần thông qua internet và hệ thống mạng 
nội bộ; phát hành phiếu có giá; giao dịch tiền tệ trực tuyến theo thời gian thực; dịch vụ 
xác minh (kiểm tra) các khoản thanh toán; dịch vụ xác minh (kiểm tra) quỹ; dịch vụ xử lý 
giao dịch tài chính, cụ thể là các giao dịch thanh toán và các dịch vụ rà soát, đối chiếu tài 
chính thông qua máy tính và các mạng lưới truyền thông; dịch vụ chuyển vốn bảng điện 
tử. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được, cụ thể là phần 
mềm được sử dụng như ví dùng cho tiền mã hóa; các dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo ra 
những cộng đồng ảo cho các thành viên đã đăng ký tham gia tổ chức các nhóm và sự kiện, 
tham gia các buổi thảo luận, lấy ý kiến phản hồi từ những người cùng tham gia, và tham 
gia vào các mạng lưới xã hội, kinh doanh và cộng đồng liên quan đến tiền mã hóa và công 
nghệ chuỗi khối (blockchain); dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ lưu trữ (hosting) các 
phương tiện điện tử cho người khác để tổ chức và tiến hành các cuộc họp, sự kiện và thảo 
luận tương tác liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối (blockchain) thông qua 
các mạng lưới truyền thông; cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, dịch vụ lưu trữ 
(hosting) các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác liên quan đến tiền mã hóa và 
công nghệ chuỗi khối (blockchain); cung cấp dịch vụ ứng dụng có phần mềm cho phép 
hoặc tạo thuận lợi cho việc tải lên, tải xuống, truyền phát, đăng tải, hiển thị, viết nhật ký 
trực tuyến (blogging), liên kết, chỉnh sửa, chia sẻ hoặc cung cấp phương tiện điện tử hoặc 
thông tin trên các mạng lưới truyền thông liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi 
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khối (blockchain); cung cấp các trang trực tuyến có tính năng công nghệ cho phép người 
sử dụng trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân về tiền mã hóa và thông tin công nghệ chuỗi khối 
(blockchain) và để chuyển giao hoặc chia sẻ các thông tin đó giữa các trang trực tuyến; 
cung cấp thông tin từ các chỉ mục tìm kiếm và cơ sở dữ liệu thông tin có thể tìm kiếm 
được liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối (blockchain), bao gồm văn bản, 
tài liệu điện tử, dữ liệu, đồ họa, ảnh chụp và thông tin nghe nhìn, bằng các phương tiện 
máy tính và mạng lưới truyền thông; cung cấp việc sử dụng tạm thời các ứng dụng phần 
mềm không tải xuống được sử dụng cho các mạng xã hội liên quan đến tiền mã hóa và 
công nghệ chuỗi khối (blockchain), tạo cộng đồng ảo, và truyền phát âm thanh, hình ảnh, 
ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp  các công cụ 
tìm kiếm trên mạng máy tính và mạng truyền thông toàn cầu để thu thập dữ liệu liên quan 
đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối trên một máy tính toàn cầu và các mạng lưới 
truyền thông; cung cấp phần mềm thương mại điện tử không thể tải xuống được cho phép 
người sử dụng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua một máy tính toàn 
cầu và các mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp các trang trực tuyến liên quan đến 
tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối (blockchain) cho phép người sử dụng có thể tải lên, 
điều chỉnh và chia sẻ âm thanh, hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu. 
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(511)   Nhóm 09: Ví cứng (phần cứng) dùng cho tiền mã hóa; phần mềm máy tính được sử dụng 
như ví dùng cho tiền mã hóa; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dưới dạng ứng 
dụng di động dùng trong giao dịch sử dụng tiền ảo; giao diện lập trình ứng dụng (api) sử 
dụng cho phần mềm máy tính giúp thực hiện dễ dàng các dịch vụ trực tuyến về mạng xã 
hội, thiết lập các ứng dụng mạng xã hội và cho phép truy hồi, tải lên, tải xuống, truy cập 
và quản lý dữ liệu, tất cả liên quan đến tiền mã hóa; phần mềm máy tính được sử dụng để 
tải lên, tải xuống, truy cập, đăng tải, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký trực tuyến (blogging), 
truyền phát, kết nối, chia sẻ hoặc cung cấp các phương tiện điện tử hoặc thông tin liên 
quan đến tiền mã hóa thông qua các mạng máy tính và các mạng lưới truyền thông. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ xử lý thanh toán trong lĩnh vực thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi 
nợ, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, và việc chuyển giao các công cụ tài chính và các thẻ kỹ 
thuật số (digial tokens); dịch vụ thu đổi tiền mã hóa; dịch vụ thu đổi các tài sản tiền mã 
hóa; dịch vụ mua bán tiền ảo; dịch vụ mua bán tiền kỹ thuật số; dịch vụ tài chính, cụ thể 
là cung cấp một loại tiền ảo được sử dụng bởi các thành viên của một cộng đồng trực 
tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp dịch vụ 
chuyển khoản điện tử một loại tiền ảo được sử dụng bởi các thành viên của một cộng 
đồng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp 
dịch vụ trao đổi ngoại tệ, trao đổi hàng hóa, trao đổi các sản phẩm phái sinh tài chính, trao 
đổi các sản phẩm lãi suất, và  trao đổi vốn cổ phần thông qua internet và hệ thống mạng 
nội bộ; phát hành phiếu có giá; giao dịch tiền tệ trực tuyến theo thời gian thực; dịch vụ 
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xác minh (kiểm tra) các khoản thanh toán; dịch vụ xác minh (kiểm tra) quỹ; dịch vụ xử lý 
giao dịch tài chính, cụ thể là các giao dịch thanh toán và các dịch vụ rà soát, đối chiếu tài 
chính thông qua máy tính và các mạng lưới truyền thông; dịch vụ chuyển vốn bảng điện 
tử. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được, cụ thể là phần 
mềm được sử dụng như ví dùng cho tiền mã hóa; các dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo ra 
những cộng đồng ảo cho các thành viên đã đăng ký tham gia tổ chức các nhóm và sự kiện, 
tham gia các buổi thảo luận, lấy ý kiến phản hồi từ những người cùng tham gia, và tham 
gia vào các mạng lưới xã hội, kinh doanh và cộng đồng liên quan đến tiền mã hóa và công 
nghệ chuỗi khối (blockchain); dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ lưu trữ (hosting) các 
phương tiện điện tử cho người khác để tổ chức và tiến hành các cuộc họp, sự kiện và thảo 
luận tương tác liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối (blockchain) thông qua 
các mạng lưới truyền thông; cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, dịch vụ lưu trữ 
(hosting) các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác liên quan đến tiền mã hóa và 
công nghệ chuỗi khối (blockchain); cung cấp dịch vụ ứng dụng có phần mềm cho phép 
hoặc tạo thuận lợi cho việc tải lên, tải xuống, truyền phát, đăng tải, hiển thị, viết nhật ký 
trực tuyến (blogging), liên kết, chỉnh sửa, chia sẻ hoặc cung cấp phương tiện điện tử hoặc 
thông tin trên các mạng lưới truyền thông liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi 
khối (blockchain); cung cấp các trang trực tuyến có tính năng công nghệ cho phép người 
sử dụng trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân về tiền mã hóa và thông tin công nghệ chuỗi khối 
(blockchain) và để chuyển giao hoặc chia sẻ các thông tin đó giữa các trang trực tuyến; 
cung cấp thông tin từ các chỉ mục tìm kiếm và cơ sở dữ liệu thông tin có thể tìm kiếm 
được liên quan đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối (blockchain), bao gồm văn bản, 
tài liệu điện tử, dữ liệu, đồ họa, ảnh chụp và thông tin nghe nhìn, bằng các phương tiện 
máy tính và mạng lưới truyền thông; cung cấp việc sử dụng tạm thời các ứng dụng phần 
mềm không tải xuống được sử dụng cho các mạng xã hội liên quan đến tiền mã hóa và 
công nghệ chuỗi khối (blockchain), tạo cộng đồng ảo, và truyền phát âm thanh, hình ảnh, 
ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp  các công cụ 
tìm kiếm trên mạng máy tính và mạng truyền thông toàn cầu để thu thập dữ liệu liên quan 
đến tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối trên một máy tính toàn cầu và các mạng lưới 
truyền thông; cung cấp phần mềm thương mại điện tử không thể tải xuống được cho phép 
người sử dụng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua một máy tính toàn 
cầu và các mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp các trang trực tuyến liên quan đến 
tiền mã hóa và công nghệ chuỗi khối (blockchain) cho phép người sử dụng có thể tải lên, 
điều chỉnh và chia sẻ âm thanh, hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2018-27549 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.7; A5.1.5 
(591) Nâu, vàng, xanh lá cây, trắng, xám, nâu 

nhạt. 
(731) Đào Minh Trí  (VN) 

50/7 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; quế (gia vị); hoa hồi (gia vị); hồ tiêu (gia vị).  
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(210) 4-2018-27550 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoàng 
Đức Khang  (VN) 
2/4 đường 28 khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo ngủ, quần lót, quần đùi, quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2018-27553 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 26.4.9; 7.1.24 
(591) Xám, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm kính Thế 
KỶ  (VN) 
Số 9C đường số 86, Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công của nhôm. 
 

 
(210) 4-2018-27555 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Cam, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại bao bì dây & cáp 
điện Tiến Thành   (VN) 
98 Trần Đại Nghĩa, khu phố 1, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện gia dụng; dây điện nguồn; dây điện thoại; dây loa; dây tín hiệu AV; 
dây truyền tín hiệu. 

 
 

(210) 4-2018-27558 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Đào Văn Đại  (VN) 
P. 2309 tòa A1, Moncity, ngõ 4 đường 
Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử viễn thông (thiết bị giám sát và điều khiển tự động hoặc thiết bị 

giám sát và điều khiển qua điện thoại). 

 

Nhóm 35: Mua bán linh kiện và thiết bị điện tử viễn thông.  
 

 
(210) 4-2018-27559 (220) 15.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Vũ Quỳnh Như   (VN) 
Số 26 Hai Bà Trưng, phường 6, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng        

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-27570 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.1.1; 26.5.1; A26.11.12 

(591) Xanh tím than, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên Nguyễn Đỗ   (VN) 
Số nhà G25, ngõ 28, đường Xuân La, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội    
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; li-xăng phần mềm 

máy tính; quản lý quyền tác giả; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; 

dịch vụ tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2018-27571 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.23; A24.15.7 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ thuật & công nghệ  xây 
dựng ACONS   (VN) 
Số 6G1, đường Ngô Thời Nhiệm, phường 

07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  
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(210) 4-2018-27572 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ thuật & công nghệ  xây 
dựng ACONS    (VN) 
Số 6G1, đường Ngô Thời Nhiệm, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-27573 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phiên dịch 
chuyên nghiệp Quốc Tế  (VN) 
2A/3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 41: Dịch thuật. 
 

 
(210) 4-2018-27575 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Nghị Thắng  
(VN) 
11 Trần Quý, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục.  
 

 
(210) 4-2018-27576 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 
thuật Weair  (VN) 
43L Hồ Văn Huê, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy điều hoà không khí cho xe cộ; mua bán thiết bị điều hòa không 
khí; mua bán thiết bị làm lạnh đồ uống; mua bán thiết bị làm lạnh dùng điện; mua bán 
thiết bị và máy làm lạnh; mua bán hệ thống và thiết bị làm lạnh.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; bảo 
dưỡng đồ đạc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn.  

 

 
(210) 4-2018-27577 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Số Một Đại 
Thắng  (VN) 
Số 01 đường Mỹ Phú 2A, khu phố Mỹ 
Phú 2, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cá cảnh; mua bán vật nuôi gây giống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-27591 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, nâu, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VNFARM nông 
trại Việt   (VN) 
Số 3 Q34, tổ 34, ngõ 152, đường Nguyễn 
An Ninh, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà/cà phê; đồ uống trên cơ sở ngũ cốc; 
gia vị; bánh kẹo.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-27592 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quả Dừa Vàng  
(VN) 
Nhà ông Nguyễn Đức Lượng, thôn 
Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; chè (trà); cà phê, ca cao, sôcôla.  
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(210) 4-2018-27593 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Anternation  

(VN) 
83 Bác ái, phường Tân Thành, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh biểu diễn; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của 

nghệ sỹ; quan hệ công chứng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các chương trình biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ giải trí; 
thông tin về giải trí; biểu diễn [trình diễn] trực tiếp; dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất 
chương trình biểu diễn. 

 

(210) 4-2018-27594 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Anternation  

(VN) 
83 Bác ái, phường Tân Thành, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh biểu diễn; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của 

nghệ sỹ; quan hệ công chứng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các chương trình biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ giải trí; 
thông tin về giải trí; biểu diễn [trình diễn] trực tiếp; dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất 
chương trình biểu diễn. 

 
 

(210) 4-2018-27595 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vievie 
Healthcare  (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [Saas]. 
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Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27596 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vievie 
Healthcare  (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [Saas]. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27597 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vievie 
Healthcare  (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [Saas]. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27598 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vievie 
Healthcare  (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [Saas].  
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Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27599 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vievie 
Healthcare  (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [Saas]. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27610 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27611 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   
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Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27612 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt    (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho đất trồng trọt, 

chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý nguồn 
nước nuôi trồng thủy sản.  

 

(210) 4-2018-27613 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng, cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt    (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: 01 Phân bón, chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho đất trồng trọt, 

chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý nguồn 
nước nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2018-27614 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; A26.11.8 
(591) Xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển Mái 
Nhà Việt  (VN) 
Số 25, ngõ 19, đường Lam Sơn, phường 
Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: xà gồ, cầu phong, mè, máng xối, tôn.  
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(210) 4-2018-27617 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Aristide ChevaillÐ   (FR) 

136 Bis Rue Naujac, 33000 Bordeaux, 
France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia), cụ thể là rượu gin; rượu liquors; rượu mạnh; 

rượu rum; rượu vodka, rượu whiskey.  
 

 
(210) 4-2018-27618 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.4 
(591) Đỏ. 
(731) Aristide ChevaillÐ   (FR) 

136 Bis Rue Naujac, 33000 Bordeaux, 
France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)  Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia), cụ thể là rượu gin; rượu liquors; rượu mạnh; 

rượu rum; rượu vodka; rượu whiskey.  
 

 
(210) 4-2018-27619 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.4; 2.9.1; 5.7.14; 24.1.1; A25.7.21 
(731) Aristide ChevaillÐ    (FR) 

136 Bis Rue Naujac, 33000 Bordeaux, 
France   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia), cụ thể là rượu gin; rượu liquors; rượu mạnh; 

rượu rum; rượu vodka; rượu whiskey.  
 

 
(210) 4-2018-27623 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHEN CHIEN TRADING CO.  (TW) 

No. 18, Aly. 9, Ln. 227, Nong 'an St., 
Zhongshan Dist., Taipei City 104, 
Taiwan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin tổng hợp; chất bổ sung vitamin; 
chất bổ sung dinh dưỡng chứa khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng chứa xơ thực vật; 

chất bổ sung dinh dưỡng chống oxy hóa; 
 

 
(210) 4-2018-27630 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.3.1; A3.3.24; 3.3.3 (540) 

  

(731) Phan Thị Thanh Thư  (VN) 
ấp 6, xã An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại bánh kẹo, bánh mì, bánh trung thu, mứt (dạng kẹo), nước giải 
khát, bia, rượu, trà, cà phê, bơ, sữa, nước ép hoa quả, quà lưu niệm, hoa tươi, hoa giả.  

 

 
(210) 4-2018-27631 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 26.7.25 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TK HOLDINGS  
(VN) 
276 Pasteur, phường 08, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục; dịch vụ giáo dục và 

đào tạo trong lĩnh vực thẩm mỹ bao gồm dạy yoga, dạy nhảy và thể dục thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2018-27632 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.22; A10.3.4 

(591) Xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại COCOMO GLOBAL  
(VN) 
165/57 Phan Văn Hớn, khu phố 5, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da; các sản phẩm làm từ những nguyên liệu này: vali, túi du lịch, 

túi xách, balô, ví (bóp).  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, vớ (tất), mũ (nón), thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2018-27634 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Nam Phong  (VN) 
75 Đại lộ Bình Dương, khu phố 4, 

phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 
 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không 

dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; kẹp dây cáp và ống 

dẫn bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ).  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.  
 

 
(210) 4-2018-27635 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Xuân   (VN) 
Đội 6, thôn Xuân Lai, xã Xuân Hưng, 

tỉnh Thanh Hóa  
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; váy; áo khoác ngoài; quần áo lót; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh bán lẻ và bán buôn các sản phẩm quần áo may sẵn, váy, áo 

khoác ngoài, đồ lót, đồ đội đầu, đồ đi chân; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ và bán buôn.  
 

 
(210) 4-2018-27636 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.4.11; 3.4.13; 26.1.2; A26.11.8 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh. 

(731) Công ty TNHH VHL LOGISTIC  
(VN) 
Số 12 đường Trần Phú, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng lẩu dê.  
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(210) 4-2018-27637 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.15; 

A26.11.8 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trịnh Toàn 
Thảo Dược Thiên Nhiên  (VN) 
Thôn Vực Trung, xã Xuân Thành, huyện 
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2018-27638 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.7 
(591) Đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tôn Phần  (VN)
129E Nguyễn Đình Chính, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống lưu động; quán ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng 
cung cấp thức ăn chế biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2018-27639 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH BIA CARLSBERG 

Việt Nam  (VN) 
Lô B8 Khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-27650 (220) 16.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 8.1.18; 1.17.11; 4.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh kem dừa Thái 
Lan   (VN) 
123 Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kem lạnh, kem dừa, kem ăn (kem lạnh).  
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(210) 4-2018-27651 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hoàng Văn Thắng   (VN) 

Số nhà 8 tổ dân phố Hậu, phường Thọ 
Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt quần áo; nước rửa bát; chất tẩy rửa; nước lau sàn; nước lau kính. 
 

 
(210) 4-2018-27653 (220) 16.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.6; A7.1.12; A11.3.7 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Đạt  (VN) 
B46/6 Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ tư vấn về các chế phẩm 
dùng để làm đồ uống và đồ uống hỗn hợp; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2018-27654 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Sài Gòn  (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-27655 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Sài Gòn   (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-27656 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Sài Gòn   (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2018-27657 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Sài Gòn   (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2018-27658 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Sài Gòn   (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2018-27659 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Sài Gòn  (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 

Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2018-27670 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.7; 1.7.6; 21.3.1 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SAIGON 
TATOOGROUP   (VN) 
20A Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phun vi chạm tạo góc tóc, tạo mẫu tóc, tạo mẫu lông mày 3D, dịch vụ 

thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2018-27671 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; A26.11.7; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hạ Băng Sài Gòn  

(VN) 
111 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; lập kế hoạch cho các buổi tiệc [giải trí].  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn, cho thuê 
chỗ ở tạm thời, dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; xoa bóp (massage). 
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(210) 4-2018-27672 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.9 
(591) Vàng cam, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Hải 

Âu Việt  (VN) 
14/19 đường Hiệp Thành 43, khu phố 3, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; tinh dầu; son môi. 
 
 

(210) 4-2018-27673 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hộ kinh doanh nhà thuốc 

Hiệp Thành  (VN) 
Số 89 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ 
Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2018-27674 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.2; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Trắng, đen, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ Phương Tùng  (VN) 
Số 12 Lương Đình Của, KV1, phường 
Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại, phụ kiện điện thoại như ốp lưng, bao da, ốp viền, cục sạc, 
tai nghe, thẻ nhớ, pin, pin dự phòng, miếng dán điện thoại, đế sạc, các loại sim, card điện 
thoại, máy nghe nhạc, ti vi, tủ lạnh, máy vi tính, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy fax, 
máy scan, camera, máy in, máy phô tô; xuất nhập khẩu: điện thoại, phụ kiện điện thoại 
như ốp lưng, bao da, ốp viền, cục sạc, tai nghe, thẻ nhớ, pin, pin dự phòng, miếng dán 
điện thoại, đế sạc, các loại sim, card điện thoại, máy nghe nhạc, ti vi, tủ lạnh, máy vi tính, 
máy chụp ảnh, máy quay phim, máy fax, máy scan, camera, máy in, máy phô tô. 
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(210) 4-2018-27675 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Spoonz Viet 
Nam  (VN) 
Số 26, đường số 17, khu Dân Cư Him 
Lam, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh - mua bán kem ăn (kem lạnh). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-27676 (220) 16.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 8.1.18; A11.3.4; A11.3.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hạnh  (VN) 
40/6 Tân Thành, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-27677 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.7.25; 7.3.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn IAM  (VN) 
221/41/1G (tầng trệt) Vườn Lài, phường 
phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2018-27678 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BACKJOY ORTHOTICS, LLC  (US) 

6309 Monarch Park Place, Suite 101, 
Niwot, Colorado 80503, Usa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 20: Gối; gối ôm; đệm ghế; gối cổ; đệm, đệm lót khí, không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-27679 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực pnẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27690 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27691 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-27692 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27693 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Trần Thị Lan   (VN) 
Thôn An Lưu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ dùng cho mục đích chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2018-27694 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.21; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Hồng cánh sen. 

(540) 

  

(731) Quách Tú Trinh  (VN) 
36/10 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước giải khát không cồn. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán rượu, quán cà phê - giải khát, khách sạn. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-27695 (220) 16.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Loca  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52 Đông 
Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2018-27696 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 7.15.8 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Tấn Bạo  (VN) 
Xóm 4, thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm được làm bằng gỗ (tranh điêu khắc, tượng, bàn, ghế, giường, tủ). 
 

(210) 4-2018-27697 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Hai Long  
(VN) 
227/1 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 5, 

phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước giặt, nước xả, nước rửa chén, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-27698 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Hai Long  
(VN) 
227/1 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 5, 

phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước giặt, nước xả, nước rửa chén, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh.  
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(210) 4-2018-27699 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1; 1.15.23 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Hai Long  
(VN) 
227/1 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 5, 

phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước giặt, nước xả, nước rửa chén, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-27710 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế ABIPHA   (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu Đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để 

tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2018-27711 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế ABIPHA   (VN) 
Số 5 Liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để 

tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng.  
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(210) 4-2018-27712 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế ABIPHA   (VN) 
Số 5 Liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng.     

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để 

tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2018-27713 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế ABIPHA   (VN) 
Số 5 Liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng.     

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để 

tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2018-27714 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) CHEN, CHIN-MING  (CN) 

2/F, 12, No.122 building, East Ring 

Road East Central Street, Panyu District, 

GZ, China 511400 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; bộ trộn âm thanh; bảng điều khiển [điện]; thiết bị nghe nhạc cầm 

tay; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị truyền phát âm thanh. 
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(210) 4-2018-27715 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.1; 25.5.2 

(731) CHEN, CHIN-MING  (CN) 

2/F, 12, No.122 building, East Ring 

Road East Central Street, Panyu District, 

GZ, China 511400 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; bộ trộn âm thanh; bảng điều khiển [điện]; thiết bị nghe nhạc cầm 

tay; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

 
(210) 4-2018-27716 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.2 

(731) CHEN, CHIN-MING  (CN) 

2/F, 12, No.122 building, East Ring 

Road East Central Street, Panyu District, 

GZ, China 511400 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; bộ trộn âm thanh; bảng điều khiển [điện]; thiết bị nghe nhạc cầm 

tay; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

 
(210) 4-2018-27717 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 6.1.2; 25.12.1; 26.1.1; 26.15.1 

(591) Vàng, da cam, nâu. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
công nghệ Nhật Minh  (VN) 
Số 22 đường Hồ Giám, phường Quốc Tử 

Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu công nghiệp, dầu động cơ, dầu thủy lực, mỡ công nghiệp, mỡ đa 

dụng, mỡ phấn chì và mỡ bảo quản, gas; mua bán ắc quy dùng cho xe máy, ắc quy dùng 

cho xe đạp điện, ắc quy dùng cho ô tô, pin, lưu điện (thiết bị lưu trữ dòng điện); mua bán 

hóa chất công nghiệp, hóa chất dùng trong công nghiệp dệt, hóa chất dùng trong sản xuất 

thực phẩm, hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm chất diệt cỏ dại, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), các loại thuốc nhuộm quần áo; mua bán máy 

móc, thiết bị, hoá chất tẩy rửa, vệ sinh công nghiệp. 
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(210) 4-2018-27718 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 
(731) JIANGYIN HUITONG PRINTING & 

PACKING MACHINE CO., LTD.  (CN) 
No. 429 Xizhang Road, Gushan Town, 
Jiangyin City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 07: Lưới kim loại niken dùng để in (bộ phận của máy móc); máy in; máy in lino 
(máy in); máy đóng gói thực phẩm; máy bao gói; thiết bị xử lý bề mặt in bằng chất dẻo 
(bộ phận của máy móc). 

 
 

(210) 4-2018-27719 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.8 (540) 

  

(731) Bùi Vũ Long  (VN) 
251/52 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Pin sạc dự phòng; thiết bị sạc pin loại đứng; thiết bị sạc pin loại để bàn; phần 
mềm trên điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2018-27725 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; A5.5.20 
(591) Tím. 
(731) IMPACK INTERNATIONAL PTE. 

LTD.  (SG) 
133 Cecil Street #16-01, Keek Seng 
Tower, Singapore 069535 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại và gỗ; vách ngăn, không bằng kim loại 
và gỗ; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại và gỗ. 

 
 

(210) 4-2018-27730 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; A25.7.6; A25.7.7; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) COSMEDICA SKINCARE  (US) 

2208 Sierra Meadows Dr. Suite A. 
Rocklin CA 95677,  United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; kem mỹ 
phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2018-27731 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) STARBUCKS CORPORATION  (US) 

2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê xay; cà phê nguyên hạt; đồ uống trên cơ sở cà phê; hỗn hợp đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-27732 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) COSMEDICA SKINCARE  (US) 

2208 Sierra Meadows Dr. Suite A. 
Rocklin CA 95677,  United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; kem mỹ 
phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2018-27733 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) ALL SPORTS DIRECT PTY LTD   (AU)

Unit 33, 38-40 Abel St, Penrith NSW 
2750  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2018-27735 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 24.13.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Trung Tâm Y Tế Huyện Lai 

Vung  (VN) 
Quốc lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai Vung, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; mua bán dược phẩm, thảo dược, 
thuốc dùng cho người.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc y tế; tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-27736 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu MBM  (VN) 
Số nhà 11B, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; đinh tán 
bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-27737 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH dược liệu Việt 

Kết  (VN) 
Nhà ông Trần Đình Bách, thôn Thiên 
Đức, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch 
(không chứa thuốc); nước hoa; sữa tắm; kem dưỡng da.  
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(210) 4-2018-27739 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) TOMAZ SHOES SDN. BHD.   (MY) 

No. 29, Jalan USJ 9/5N, UEP Subang 

Jaya, 47600 Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng cho vận động viên; đồ đi chân dùng để chơi thể thao; thắt lưng 

(trang phục); giày cao cổ; quần áo mặc thường ngày; đồ đi chân thường ngày; quần áo; áo 

choàng ngoài; áo váy; đồ đi chân; găng tay (trang phục); đồ đội đầu; đồ quàng cổ; khăn 

choàng.  
 

 
(210) 4-2018-27741 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) LINYI JIAHONG BUILDING 

MATERIALS CO., LTD.  (CN) 

1210-028, No. 100, Lingong Road, 

Linyi, Shandong, People's Republic of 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Thanh gỗ để ốp tường; gỗ xây dựng; gỗ dán; gỗ dùng cho việc gia công dụng 

cụ gia đình; tấm dán mặt ngoài bằng gỗ; lớp gỗ dán bề mặt.  
 

 
(210) 4-2018-27750 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.1 

(731) IMSUB GLOBAL CUISINE CO., LTD.  

(TH) 

39 Mega bangna Moo 6 Bangna-Trad 

Rd., Km.8 Bangkaew, Bangplee, 

Samutprakarn, 10540 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; trà dạng bột uống liền; trà; trà xanh; xốt [đồ gia vị chấm] 
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(210) 4-2018-27751 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.1 
(731) IMSUB GLOBAL CUISINE CO., LTD.  

(TH) 
39 Mega bangna Moo 6 Bangna-Trad 
Rd., Km.8 Bangkaew, Bangplee, 
Samutprakarn, 10540 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống theo phong cách Nhật Bản. 
 

 
(210) 4-2018-27756 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh navy. 
(731) OSOTSPA PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng 
không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; xà phòng dạng lỏng; xà phòng bánh; nước thơm 
dưỡng da cơ thể; kem dưỡng da toàn thân; dầu dưỡng da toàn thân; phấn rôm trẻ em; kem 
chống hăm tã không chứa thuốc; chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế 
phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chất tẩy rửa dạng lỏng, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chất lỏng làm mềm vải [dùng để 
giặt]; chất lỏng tẩy rửa đồ dùng, dụng cụ gia đình; khăn ướt dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-27757 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 5.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh ô liu. 
(731) OSOTSPA PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng 
không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; xà phòng dạng lỏng; xà phòng bánh; nước thơm 
dưỡng da cơ thể; kem dưỡng da toàn thân; dầu dưỡng da toàn thân; phấn rôm trẻ em; kem 
chống hăm tã không chứa thuốc; chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế 
phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chất tẩy rửa dạng lỏng, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chất lỏng làm mềm vải [dùng để 
giặt]; chất lỏng tẩy rửa đồ dùng, dụng cụ gia đình; khăn ướt dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-27758 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 5.13.25 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, hồng cam. 
(731) OSOTSPA PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng 

không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; xà phòng dạng lỏng; xà phòng bánh; nước thơm 
dưỡng da cơ thể; kem dưỡng da toàn thân; dầu dưỡng da toàn thân; phấn rôm trẻ em; kem 
chống hăm tã không chứa thuốc; chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế 
phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chất tẩy rửa dạng lỏng, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chất lỏng làm mềm vải [dùng để 
giặt]; chất lỏng tẩy rửa đồ dùng, dụng cụ gia đình; khăn ướt dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-27762 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, da cam, da cam đậm, trắng. 
(731) Phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn huyện Lạc 
Sơn  (VN) 
Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh 
Hòa Bình 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến. 
 

Nhóm 31: Gà giống, gà thịt (còn sống). 
 

Nhóm 35: Hoạt động mua bán thịt gà đã chế biến, gà giống, gà thịt (còn sống). 
 

 
(210) 4-2018-27770 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.5; 26.1.1; 4.3.3; 11.3.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 
Phát   (VN) 
208H Hùng Vương, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Tượng đồng; lư đồng; bát hương đồng (bát nhang đồng); tồn (án) để ly cúng 
nước bằng đồng (khay đồng); bình rượu bằng đồng; đỉnh thờ phụng bằng đồng. 

 

 
(210) 4-2018-27771 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nước đóng chai Đại Phát   (VN)
548 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh        

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27773 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED   (HK) 

Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 

industrial building, 17 hi yip street, 

yuen long, n.t., Hong kong  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
quán cà phê.   

 

 
(210) 4-2018-27774 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMFANY 
LIMITED   (HK) 

Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 

industrial building, 17 hi yip street, 

yuen long, n.t., hong kong 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; tư vấn quản lý nhân sự; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý kinh doanh của khách sạn. 
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(210) 4-2018-27775 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED  (HK) 

Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 

industrial building, 17 hi yip street, 

yuen long, n.t., hong kong 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước ngọt; nước ép trái cây; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước nho ép 
[chưa lên men]; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống trên cơ sở đậu nành, 
không phải sản phẩm thay thế sữa. 

 

 
(210) 4-2018-27776 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED  (HK) 

Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 

industrial building, 17 hi yip street, 

yuen long, n.t., hong kong 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột cọ sagu; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; đồ uống trên cơ sở trà; đá 
bào có đậu đỏ được làm ngọt; đồ uống sôcôla có sữa; bánh putđing. 

 

 
(210) 4-2018-27777 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED  (HK) 

Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 

industrial building, 17 hi yip street, 

yuen long, n.t., hong kong 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa chua; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây hầm. 
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(210) 4-2018-27778 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED  (HK) 

Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 

industrial building, 17 hi yip street, 

yuen long, n.t., hong kong 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
quán cà phê. 

 

(210) 4-2018-27779 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED  (HK) 

Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 

industrial building, 17 hi yip street, 

yuen long, n.t., hong kong 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa chua; 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây hầm. 
 

 
(210) 4-2018-27794 (220) 16.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh da trời, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Wasol   (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Rubyland, số 4 Lê Quát, 
phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch 
nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc 
để tinh lọc nước; thiết bị tiệt trùng nước. 
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(210) 4-2018-27795 (220) 16.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.2.3; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Lý Thị Ngọc  (VN) 
Thôn Tân Sơn, thị trấn Việt Quang, 
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (dùng pha uống). 
 
 

(210) 4-2018-27796 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.9; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
khách sạn BK  (VN) 
96 đường Trần Bạch Đằng, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (như khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2018-27797 (220) 17.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 26.4.9; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Phan Tấn Lực  (VN) 
140 ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà 
vạt, khăn quàng cổ). 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, đồ đi ở chân, giày, dép, đồ đội đầu, phụ kiện thời 
trang (thắt lưng, cà vạt, khăn quàng cổ).  

 

 
(210) 4-2018-27799 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Bình   (VN) 
10e, đường số 4, khu phố 23, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-27870 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A5.11.11; A26.11.12; 25.1.6; 

26.1.1 
(591) Trắng, xám, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Hợp tác xã chăn nuôi cá lồng 

Tân Minh  (VN) 
Phố Tân Minh, thị trấn Văn Quan, huyện 
Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2018-27871 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh đen. 
(731) 2PH FARMS PTY LTD  (AU) 

P.O Box 1103, Emerald Qld 4720, 
Australia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và hoa quả tươi. 
 

 
(210) 4-2018-27874 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1; A5.3.13 
(591) Da cam, xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Happy Land  

(VN) 
Số nhà 1606 A, đường Hùng Vương, tổ 
19, khu 11, phường Gia Cẩm, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức 
năng. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản, khu trung tâm thương mại (bất động sản), khu 
chợ (bất động sản); dịch vụ cho thuê cửa hàng kèm cơ sở vật chất trong các khu trung tâm 
thương mại và khu chợ; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ mua bán, cho thuê bất động 
sản; dịch vụ định giá bất động sản. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật 

hạ tầng, đường xá, cầu cống, bến cảng; dịch vụ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công 

trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường xá, cầu cống, 

bến cảng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ 

làm sạch và chăm sóc xe cộ; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe cộ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, dạy nghề và hướng nghiệp; dịch vụ khu vui chơi, 

giải trí; dịch vụ trung tâm rèn luyện, huấn luyện và hướng dẫn chơi các môn thể thao; dịch 

vụ cung cấp cơ sở vật chất phục vụ người chơi các môn thể thao, rèn luyện sức khỏe trong 

nhà và ngoài trời; dịch vụ bể bơi; dịch vụ karaoke. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn và nhà nghỉ; dịch vụ cung cấp 

chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà dưỡng lão. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại 

bệnh viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2018-27910 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) NICHIBAN CO.,LTD.  (JP) 

2-3-3, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo 

112-8663, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Hồ dán và chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng 

dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn 

phòng]; giấy ghi chú dán được [văn phòng phẩm]; băng tự dính cho mục đích văn phòng 

hoặc gia dụng. 
 

 
(210) 4-2018-27911 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) NICHIBAN CO.,LTD.  (JP) 

2-3-3, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo 

112-8663, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Hồ dán và chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng 

dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn 

phòng]; giấy ghi chú dán được [văn phòng phẩm]; băng tự dính cho mục đích văn phòng 

hoặc gia dụng. 
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(210) 4-2018-27912 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 5.5.19; A5.5.20; 

A5.5.21 

(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh dương, xanh 

lá cây, vàng, nâu, trắng. 

(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 
Tân Thuận Tiến.  (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, Khu công 

nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh; thước kẻ; sổ; giấy dùng trong văn phòng và học tập; bút viết; 

mực (văn phòng phẩm).  
 

 
(210) 4-2018-27913 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.11; 26.4.4 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Lộc - 
VOLARE  (VN) 
23B Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ví tiền, túi du lịch, túi xách tay.  

 

Nhóm 25: Thắt lưng (dây nịt) (trang phục); giày dép.  
 

(210) 4-2018-27914 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất TM 
A.S.T.A  (VN) 
203/2/27 đường Trục, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y.  
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(210) 4-2018-27915 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.14; 1.15.15; 6.1.2; 26.13.1 
(591) Đỏ xẫm, tím, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cấp thoát 
nước Bắc Kạn  (VN) 
Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 

210) 4-2018-27916 (220) 17.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Châm  (VN) 
Đường 196, Yên Tập, Nhân Hòa Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo giáo dục mầm non; trường nội trú; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
tuyển sinh học viên; vui chơi giải trí; trung tâm ngoại ngữ. 

 
 

(210) 4-2018-27917 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-27918 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21 
(591) Xám, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà thông 
minh AMY  (VN) 
Tổ 7, khu 1B, phường Cao Thắng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển phân phối [điện]; hệ thống điện cho việc điểu khiển từ xa 
các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động cho điểu khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị điện 
động dùng để điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  
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Nhóm 11: Dụng cụ tưới dạng giọt [phụ kiện trang bị để tưới]; hệ thống tưới nước tự động; 
hệ thống ống dẫn nước; máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; thiết bị phân phối 
nước; vòi phun cho dài phun nước.  

 

(210) 4-2018-27919 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; A26.3.5; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phàn RUBY FITNESS  
(VN) 
Khu phố Đa Hội (NR. Trần Văn Thanh), 
phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; găng đánh quyền Anh; quả tạ tay; máy để tập luyện 

thể dục; túi để tập đấm. 
 

Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, dịch vụ 
huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe 
cộ]. 

 

 
(210) 4-2018-27930 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; A2.1.19; A15.7.2; 26.13.1 
(591) Xanh ngọc lục bảo, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ MALT Việt Nam  
(VN) 
Lô B14/D5, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
đường Trần Thái Tông, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu thảo dược, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-27931 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LA NATURE  (VN) 
5A Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy. 
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Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa 

móng tay. 
 

 
(210) 4-2018-27932 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ARISTA CLINIC 
Việt Thái  (VN) 
Số 235, đường 3/2, phường 10, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hóa mỹ phẩm, dụng cụ, sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, 

chăm sóc móng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ 

chăm sóc, kiểu tóc (salon tóc); dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp người hoặc động 

vật; phẫu thuật tạo hình. 
 

 
(210) 4-2018-27933 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A26.11.12; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, nâu. 

(731) Công ty cổ phần Nutrisoil 
Việt Nam   (VN) 
Tổ dân phố 16 (tại nhà ông Vũ Văn 

Phương), phường Thành Tô, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, chế phẩm phân bón, chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây 

trồng, hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt 

sâu, thuốc diệt ký sinh), giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, công cụ nông 

nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ công, máy nông nghiệp, hạt giống, cây trồng, dụng 

cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; dịch vụ xuất nhập khẩu phân bón, chế phẩm phân bón, 

chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng, hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất 

diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh), giống cây trồng, thuốc bảo vệ 

thực vật, công cụ nông nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ công, máy nông nghiệp, hạt 

giống, cây trồng, dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công.  
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(210) 4-2018-27936 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.15; 24.17.21; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguồn Lực 
Cộng Đồng  (VN) 
196 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các 
nhu cầu thiết yếu của cá nhân: chi tiết là, dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-27937 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.5.10; 26.5.2; A15.9.11 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo BENZEN  
(VN) 
Tầng 4, nhà số 42, đường số 17, phường 
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục: chi tiết: đào tạo Anh ngữ.  
 

 
(210) 4-2018-27938 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Lâm Đức   (VN) 
Số nhà 3, ngõ 71, đường Nguyễn Trường 
Té, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-27939 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Lâm Đức    (VN) 
Số nhà 3, ngõ 71, đường Nguyễn Trường 
Té, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2018-27946 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) STRONGHOLD SYSTEMS (ASIA) 

PTE. LTD.  (SG) 
10 Anson Road, #26-04 International 
Plaza, Singapore 079903  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-27950 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.1.18; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Thắng Lợi  (VN) 
Số 334 D đường Mã Lò, khu phố 6, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa bán thành phẩm, cụ thể là: nhựa dẻo (bán thành phẩm); nhựa nhân tạo 
(bán thành phẩm); nhựa tổng hợp (bán thành phẩm). 

 

Nhóm 20: Kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa, tủ nhựa; giường nhựa; khay đựng bằng nhựa 
dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

Nhóm 21: Thùng; xô; chậu; cốc; chén; bát; đĩa; đũa; chai lọ; bình uống nước; bình tưới 
nước cho hoa và cây trồng; phích đựng chất lỏng; rổ dùng cho gia đình; giỏ dùng cho gia 
đình, thùng ướp lạnh [xô đựng đá]; hộp đựng xà phòng; thùng rác; chổi; bàn để là; giàn 
treo quần áo [hong khô]; bộ lau nhà (dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn); vòng và giá treo 
khăn tắm; hộp đựng tăm, bàn chải đánh răng; máy trộn khuấy không chạy điện cho mục 
đích gia dụng; bô vệ sinh để trong phòng; lược; giá để lọ gia vị; khuôn làm đá viên; dụng 
cụ nhà bếp; xoong (không dùng điện); nồi (không dùng điện); chảo (không dùng điện); 
dụng cụ để cọ rửa. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; bộ mô hình thu nhỏ (đồ chơi); bàn cờ đồ chơi; đồ chơi xây dựng; đồ 
trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ câu cá. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý phân phối, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: kệ nhựa, 
bàn nhựa, ghế nhựa, tủ nhựa, giường nhựa, kệ đỡ bằng nhựa, khay đựng bằng nhựa dùng 
cho mục đích công nghiệp, thùng, xô, chậu, cốc, chén, bát, đĩa, đũa, chai, lọ, bình uống 
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nước, bình tưới nước cho hoa và cây trồng, phích đựng chất lỏng, rổ dùng cho gia đình, 
giỏ dùng cho gia đình, thùng ướp lạnh [xô đựng đá], hộp đựng xà phòng, thùng rác, chổi, 
bàn để là, giàn treo quần áo [hong khô], bộ lau nhà (dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn), 
vòng và giá treo khăn tắm, hộp đựng tăm, bàn chải đánh răng, máy trộn khuấy không 
chạy điện cho mục đích gia dụng, bô vệ sinh để trong phòng, lược, giá để lọ gia vị, khuôn 
làm đá viên, dụng cụ nhà bếp, xoong, nồi, chảo, dụng cụ để cọ rửa, đồ chơi, bộ mô hình 
thu nhỏ (đồ chơi), bàn cờ đồ chơi, đồ chơi xây dựng, đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ 
chiếu sáng và bánh kẹo), đồ câu cá; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; gia công kim loại; gia công đồ nhựa theo đơn đặt hàng hoặc 
cho người khác, cụ thể là đồ nhựa gia dụng, vật liệu nhựa sử dụng cho ngành xây dựng, 
sản phẩm bằng nhựa phục vụ trang trí nội thất, thiết bị nhựa ngành cấp thoát nước. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế khuôn mẫu cho ngành nhựa và các sản phẩm công nghiệp và 
dân dụng; dịch vụ thiết kế cơ khí; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế đồ họa 
nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2018-27951 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 25.3.1; 26.11.3; 1.15.23 
(731) SYNDA (THAILAND) CO., LTD.  (TH) 

36,38 Soi Prachauthit16, Prachauthit Rd., 
Ratburana, Bangkok 10140, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; đệm lò xo; khung giường bằng gỗ; tấm ván đầu giường, không bằng 
kim loại; giường ngủ có thể điều chỉnh được vị trí; gối, không dùng cho mục đích y tế; đồ 
gỗ nội thất, cụ thể là bàn ghế gỗ; ghế trường kỷ có tựa; giường ngủ, không dùng cho mục 
đích y tế; gối ôm. 

 
Nhóm 24: Bộ đồ vải của giường ngủ, cụ thể là vải trải giường; chăn lông vịt; áo gối; vỏ 
đệm; khăn lau mặt bằng vải; khăn tắm khổ lớn bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn lau tay 
bằng vải. 

 

 
(210) 4-2018-27952 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) MASCOT ELECTRIC CO., LTD.  (TW) 

No.85, Chang Hsing First Street, Rende 
District, Tainan City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Micro; micro không dây; bộ khuếch đại âm thanh; loa; máy phát sóng tần vô 
tuyến (rf); máy thu sóng tần vô tuyến (rf). 
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(210) 4-2018-27953 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Phạm Hữu Lộc  (VN) 

Căn hộ 7.15, lầu 7 chung cư Nhân Phú, 
số 36 đường 7, KP 3, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh vòi 
sen; chậu rửa bát (chén) gắn cố định; bồn cầu; lavabo. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch không nung; xi măng; đá xây 
dựng; gạch.  

 

Nhóm 35: Mua bán, trưng bày, đại lý kí gửi: gạch, gạch không nung, xi măng, đá hoa 
cương, sơn tường, vôi quét tường, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn kỹ thuật xây 
dựng trang trí nội thất; thi công trang trí nội thất; dịch vụ lắp đặt hệ thống điện công trình 
xây dựng; dịch vụ lắp đặt hệ thống chiếu sáng công trình xây dựng; dịch vụ lắp đặt hệ 
thống điện lạnh công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-27954 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.15.3; 26.15.15 
(591) Nâu, nâu đen, trắng. 
(731) Ngô Duy Minh  (VN) 

265 Bến Ba Đình, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bò nướng. 
 

 
(210) 4-2018-27955 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hanathai  (VN) 

148B Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông 
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tin thương mại trực tuyến cho khách hàng, dịch vụ mua bán: quần áo, mũ (nón), giày dép, 
thắt lưng (trang phục), ca vát, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-27956 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Hanathai   (VN) 

148B Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông 
tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán: quần áo, mũ (nón), giày dép, 
thắt lưng (trang phục), ca vát, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-27957 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 26.5.1 
(591) Tím, hồng, trắng. 
(731) Huỳnh Thị Ngọc Thắm  (VN) 

309 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa dưỡng thể (mỹ phẩm); xà phòng tắm; dầu gội đầu; nước hoa; sữa 

tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu; đại lý ký gửi: mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng (dùng cho làm đẹp), dược phẩm, dược liệu. 

 

 
(210) 4-2018-27958 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH SBC dược mỹ 

phẩm Pharmaci Việt Nam  (VN) 
Số 311/8, KP 5B, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông 
tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27959 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; dầu gội đầu; son môi; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2018-27964 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) DR TECH CO., LTD.  (KR) 

302, Cheomdanyeonsin-ro, Buk-gu, 
Gwangju, Republic of Korea (1022-4, 
Yeonje-dong) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm đá lạnh mini; tủ lạnh nhỏ; tủ lạnh; máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị 

làm lạnh; tủ làm đá; côngtenơ làm lạnh; thiết bị làm lạnh để phân phối đồ uống; tủ lạnh 
dùng để đựng mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27970 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) FAYFAY.COM LIMITED  (HK) 

Unit 01-02, 15/F Fu Fai Comm Ctr 
Hillier St Sheung Wan Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; giữ chỗ cho các chuyến đi; 
sắp xếp phương tiện đi lại cho các chuyến du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đại lý du lịch sắp xếp chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch đặt phòng 
khách sạn; dịch vụ đại lý du lịch đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch để đặt nhà 
hàng; cung cấp thông tin về dịch vụ chỗ ở tạm thời và dịch vụ đại lý đặt chỗ ở tạm thời 
cho khách du lịch. 
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(210) 4-2018-27971 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn An 

Thái  (VN) 
263 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột, cà phê sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 

trên cơ sở chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa bao gồm: cà phê, cà phê bột, cà phê  
sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở chè (trà), công cụ và dụng cụ 
pha chế cà phê như máy pha cà phê, ly, phin, cốc, tách; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-27972 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn An 

Thái   (VN) 
263 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột, cà phê sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 

trên cơ sở chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa bao gồm: cà phê, cà phê bột, cà phê  
sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở chè (trà), công cụ và dụng cụ 
pha chế cà phê như máy pha cà phê, ly, phin, cốc, tách; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-27973 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.15; 1.15.11 

(591) Vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH An Thái   (VN) 
219, Đinh Tiên Hoàng, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột, cà phê sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 
trên cơ sở chè (trà).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa bao gồm: cà phê, cà phê bột, cà phê  
sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở chè (trà), công cụ và dụng cụ 

pha chế cà phê như máy pha cà phê, ly, phin, cốc, tách; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 

cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-27974 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.3.23 

(591) Cam, nâu đậm, trắng. 

(731) Công ty TNHH An Thái  (VN) 
219, Đinh Tiên Hoàng, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột, cà phê sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 
trên cơ sở chè (trà).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa bao gồm: cà phê, cà phê bột, cà phê  
sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở chè (trà), công cụ và dụng cụ 

pha chế cà phê như máy pha cà phê, ly, phin, cốc, tách; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 

cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-27975 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Hồng, vàng cam, tím, xanh lá cây, ghi 

xám, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần NISO  (VN) 

15 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh ngọt; cà phê; 

kem lạnh; chè (trà). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ đăng ký quà tặng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-27976 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 4.5.3; 4.5.1 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Quốc Tế Xuân 

Vinh  (VN) 
Xóm Liên Yên, xã Thanh Liên, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27977 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.15.1; 1.15.23; 26.15.15 
(731) AQUAWORKS PTY. LTD.  (AU) 

Doveton Vic 3177, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống dùng trong bữa ăn; nước tinh khiết (đồ uống), nước khoáng (đồ 

uống); nước khoáng xenxe; nước uống có muối lithi; nước uống có ga.  
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(210) 4-2018-27978 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam  (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, sữa công thức cho trẻ sơ sinh (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
sữa công thức cho trẻ sơ sinh (dùng cho mục đích y tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, 
chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-27979 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-27990 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.19; 1.15.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh da 

trời, đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng, xám, 
trắng. 

(731) HBC PRODUCTS INDUSTRIES 
LIMITED  (TH) 
182 Santhonburi Road, Bang-wha, 
Pasicharoen, Bangkok 10160, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm khử mùi (deodorants) dùng cho người hoặc động vật; chất chống đổ 

mồ hôi dùng cho mục đích cá nhân; xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể; 
chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; chế phẩm làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-27991 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.1.1; A26.11.8 

(591) Xanh biển nhạt, xanh biển đậm, xám 

đậm, xám nhạt, màu bạc, đen. 

(731) Công ty TNHH Hoa Phong Việt 
Nam  (VN) 
Số 09, phố Đỗ Quang, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa cửa thông minh (khóa điện); khóa vân tay (khóa điện); khóa chống trộm 

thông minh. 
 

 
(210) 4-2018-27992 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH Hoa Phong Việt 
Nam  (VN) 
Số 09, phố Đỗ Quang, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa kết hợp chậu rửa bát đĩa; máy rửa bát đĩa. 
 

 
(210) 4-2018-27993 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh dương. 

(731) Công ty TNHH Hoa Phong Việt 
Nam  (VN) 
Số 09, phố Đỗ Quang, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa kết hợp chậu rửa bát đĩa; máy rửa bát đĩa. 
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(210) 4-2018-27994 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thái Sơn  

(VN) 
Số 687 Trường Chinh, tổ 02, phường Chi 
Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: măng, nấm, trà, cà phê, tiêu, hạt dưa. 

 

 
(210) 4-2018-27995 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

giáo dục Thiên Thạch Thảo 
(VN) 
Số 16 - tổ 48, tập thể Tổng cục VI Bộ 
Công an, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; tư vấn giáo dục; trung tâm ngoại ngữ; tư vấn du học; giảng dạy; tổ 

chức các cuộc thi giáo dục. 
 

 
(210) 4-2018-27996 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.1.4; 4.5.5; 4.5.15; 26.4.4; 26.4.9; 

25.1.9; A25.1.10 
(591) Đen, vàng, trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty cổ phần PVV Việt Nam  

(VN) 
Số 12, ngách 309/19, ngõ 309 đường Phú 
Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bao gồm: cửa cuốn, cửa kéo, cửa gỗ, cửa kính, cửa nhựa, 

cửa nhôm, cửa bằng kim loại, khung cửa. 
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(210) 4-2018-27997 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.13.25; A24.15.7 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Huỳnh Anh Nguyên   (VN) 
128/4/8 Lê Đức Thọ, phường 11, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro), đầu đọc đĩa kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2018-27998 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; sản phẩm bột xay làm thực phẩm, bột làm bánh xèo; bột trộn 

sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27999 (220) 17.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; sản phẩm bột xay làm thực phẩm, bột làm bánh xèo; bột trộn 

sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
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1241 

(210) 4-2018-28010 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.1.1; 25.5.25 (540) 

  

(731) Đoàn Trung Hải  (VN) 
295 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm; thịt bò; vịt quay; chiết xuất của thịt; hải sản (không còn sống).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng; quán ăn nhanh; quán phục vụ đồ uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-28011 (220) 20.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7 (540) 

  

(731) Đoàn Trung Hải  (VN) 
295 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm; thịt bò; vịt quay; chiết xuất của thịt; hải sản (không còn sống).  
 

Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; nước khoáng; nước uống có gaz; nước ép hoa quả; xirô.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng; quán ăn nhanh; quán phục vụ đồ uống, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-28012 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư, thiết bị 
và dịch vụ Đồng Tiến  (VN) 
Số 10, nhà A-532B đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Đai truyền cho máy móc; máy bơm; công cụ cầm tay không phải loại vận hành 

thủ công; thiết bị rửa cho xe cộ; máy công cụ; quạt gió dùng cho động cơ điện và động 
cơ; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; máy nông nghiệp.  

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; dụng cụ tưới dạng giọt [phụ kiện trang bị để tưới]; 
bếp điện; quạt; phụ kiện bồn tắm; đèn; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị 
nấu nướng. 
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(210) 4-2018-28013 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư, thiết bị 
và dịch vụ Đồng Tiến  (VN) 
Số 10, nhà A-532B đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Đai truyền cho máy móc; máy bơm; công cụ cầm tay không phải loại vận hành 
thủ công; thiết bị rửa cho xe cộ; máy công cụ; quạt gió dùng cho động cơ điện và động 
cơ; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; máy nông nghiệp. 

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc, đàn, loa, kèn, trống và sáo.  
 

Nhóm 17: ống dẫn thích hợp cho khí nén, không bằng kim loại; ống mềm không bằng 
kim loại; ống mềm để tưới nước; ống phun nước bằng vải bạt; ống vòi rồng chữa cháy, vòi 
chữa cháy, vòi cứu hỏa; vật liệu bọc ống, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: ống dẫn không bằng kim loại, cho hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa 
không khí; ống dẫn cứng không bằng kim loại (xây dựng); ống dẫn nước không bằng kim 
loại (ống cứng); vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; 
thạch cao.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ nhà trọ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải 
khát; dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới. 

 

(210) 4-2018-28014 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị nặng ONEASIA  (VN) 
59 đường Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy; động cơ cho xe máy; sườn xe máy; máy kéo; lốp xe; bửng xe (vè 
xe).  

 

 
(210) 4-2018-28015 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị nặng ONEASIA    (VN) 
59 đường Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy; động cơ cho xe máy; sườn xe máy; máy kéo; lốp xe; bửng xe (vè 
xe).  

 

 
(210) 4-2018-28016 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Cơ Sở Duy Hòa  (VN) 
Cụm công nghiệp gò Đá Trắng, thị trấn 
Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng (ống nhựa u.pvc)  
 

 
(210) 4-2018-28017 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.1.21 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 

doanh Gia Phúc  (VN) 
447/3 Tân Sơn, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ (lốp); săm (ruột) xe các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán vỏ (lốp); săm (ruột) xe các loại. 
 

 
(210) 4-2018-28018 (220) 22.06.2016 

(641) 4-2016-18594 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh cửu long, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
C.E.O  (VN) 
Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách 

du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ cho thuê xe cộ; 
dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng 
hóa; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.  
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(210) 4-2018-28019 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh thiên thanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị y tế và mỹ phẩm Hoa 
Mai  (VN) 
001 Cao ốc Khang Phú, 67 Huỳnh Thiên 
Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ghế massage, giường bệnh nhân, rèm y tế.  
 

 
(210) 4-2018-28030 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Khuyên   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy ăn.  
 
 

(210) 4-2018-28031 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A5.5.22; 5.5.1; 19.7.1; 13.3.23; 

1.15.23; 25.5.25 
(591) Tím, hồng, đỏ, vàng, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và phát triển 
HADINA  (VN) 
Số 7C, ngõ 220, phố Bắc Cầu, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt, nước tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2018-28032 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.22; 5.5.19; 1.15.15; 26.1.2; 

26.11.3; 20.5.25 
(591) Xanh, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Hồng Thắm  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy ăn. 
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(210) 4-2018-28033 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm FOCUS  

(VN) 
Thửa đất số 13 tờ bản đồ số 65, khu phố 
Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa, thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2018-28034 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ Quân 
Đạt  (VN) 
Thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Gạt mưa xe ô tô, vô lăng ô tô.  
 

Nhóm 17: Phim cách nhiệt ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phim cách nhiệt ô tô; vô lăng ô tô; gạt mưa ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-28035 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hộ kinh doanh Lưu Thị Cúc  

(VN) 
Thôn Vân Phú Hậu Thượng, xã Sơn 
Đông, huyện Lập Thạnh, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tỏi đen.  
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(210) 4-2018-28036 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Lâm Phát  
(VN) 
ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-28037 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Chí Phương  (VN) 

105 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-28038 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KINGTOPS  (VN) 
Xưởng 2, Lô I7, đường số 4, khu công 
nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; tã giấy dạng quần (dùng cho trẻ em và người lớn); bông tăm vệ 

sinh phụ nữ (sử dụng trong kỳ kinh nguyệt); tã lót và đệm lót (dùng cho trẻ em và người 
lớn); giấy vệ sinh (dùng cho mục dịch y tế).  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh (không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy khô; khăn giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2018-28039 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.7; A5.1.16; 25.5.2 
(591) Xanh dương, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KINGTOPS  (VN) 
Xưởng 2, Lô I7, đường số 4, khu công 
nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; tã giấy dạng quần (dùng cho trẻ em và người lớn); bông tăm vệ 
sinh phụ nữ (sử dụng trong kỳ kinh nguyệt); tã lót và đệm lót (dùng cho trẻ em và người 
lớn); giấy vệ sinh (dùng cho mục dịch y tế).  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh (không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy khô; khăn giấy ướt.   

 

 
(210) 4-2018-28050 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, xanh lá. (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Onest Pharma  
(VN) 
Số 38 đường liên xã Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc dùng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng; xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng; 
bán buôn bán lẻ thiết bị y tế; xuất nhập khẩu thiết bị y tế; bán buôn bán lẻ thuốc dùng 
trong y tế; xuất nhập khẩu thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28051 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, trắng, vàng. (540) 

  

(731) Công ty CP Miến Dong Việt 
Nam  (VN) 
Xóm Nội, thôn 5, xã Cộng Hòa, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Miến; miến ăn liền; mỳ ăn liền; bún ăn liền; bún khô; cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2018-28052 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ VMG  (VN) 
Số 25, ngách 263/18, Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Bình ủ (không dùng điện); hộp đựng cơm; bát đĩa bằng sành; tách; chén; bình 
thủy tinh. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh bình ủ (không dùng điện); hộp đựng cơm; bát đĩa bằng sành; tách; 
chén; bình thủy tinh.  
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(210) 4-2018-28053 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất bao bì 
dược phẩm Năm Sao  (VN) 
Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Trần nhà bằng nhôm; trần nhà bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Tua bin gió; tua bin để sản xuất điện.  
 

Nhóm 09: Tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 
 

Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời để sưởi ấm và đốt nóng. 
 

 
(210) 4-2018-28054 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Techmode  (VN) 
Thôn Lương Cầm (NR: ông Nghiêm Văn 
Đức), xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo; bánh qui; kem (thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-28055 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 24.15.1; A24.17.7; 

A24.15.8 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  
(731) Phạm Phú Xuân Nam  (VN) 

26 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, trưng bày sản phẩm thiết bị dụng cụ cầm tay cụ thể là: (máy khoan 
bằng tay, máy bắn bu-long); thiết bị điện cụ thể như (quạt hơi nước, quạt điều hòa, máy 
làm kem tươi, máy làm đá viên, máy chạy bộ). 

 

 
(210) 4-2018-28056 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.6; A25.7.6; 18.1.23; A18.1.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Siêu Hà  (VN) 
Số 4, ngách 4/24, ngõ 24, phố Đặng Tiến 
Đông, phường Trung Liệt, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 12: Màn cửa che nắng thích hợp dùng cho ô tô. 
 

Nhóm 22: Mái che bằng vải dệt. 
 

(210) 4-2018-28057 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.15 
(731) TAKE SEVEN (HOLDINGS) LIMITED  

(HK) 
Flat/Rm D, 20/F, Cnt Tower, 338 
Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi da; túi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; cặp học sinh; ví tiền; vali; bộ đồ 
du lịch [đồ da]; hộp bằng vải thô/vải bạt; ô; bao để móc chìa khóa làm bằng da hoặc bằng 
vật liệu giả da. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; áo khoác ngoài; ca vát; khăn quàng cổ; 
quần áo đan; găng tay [trang phục]; thắt lưng da [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2018-28058 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.3; 26.13.1 
(591) Đỏ mận, đen, trắng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật - 

thương mại An Khang  (VN) 
180 - 182 Bàu Cát, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cở sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà, bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-28059 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.15; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước sạch Ngọc 
Tuấn NAGAOKA  (VN) 
Thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng. 
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(210) 4-2018-28070 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạo Minh Tâm  
(VN) 
T1-A05.19 tầng 5, khối Officetel, tháp 

T1-A tòa nhà M-ONE Nam Sài Gòn, số 

35/12 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2018-28071 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A11.3.7; 26.1.2; A11.3.3; 1.15.11 

(591) Nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
- chế biến cà phê trà Long 
Bảo  (VN) 
46A, đường số 22, khu phố 1, phường 

Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở 

trà; chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2018-28072 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 9.9.1; A9.9.5 

(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAMAN  (VN) 
116/20 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; kim cương; đá quý tự nhiên; đá quý nhân tạo; đồng hồ. 

 

Nhóm 25: Dép; giày; sandal; quần áo; thắt lưng; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; khách sạn; quán rượu; quán cà phê; dịch vụ đặt phòng khách 

sạn. 
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(210) 4-2018-28073 (220) 20.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.22; 5.5.19; 25.1.25; 5.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cao  (VN) 
Thôn Rúp, xã Trung Hà, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới. 

 

 
(210) 4-2018-28074 (220) 20.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cao   (VN) 
Thôn Rúp, xã Trung Hà, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới. 
 

 
(210) 4-2018-28075 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) EMCURE PHARMACEUTICALS 

LIMITED   (IN) 
Emcure House, T-184, M.I.D.C., 
Bhosari, Pune - 411 026, India. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2018-28076 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7; 26.4.9; A25.3.3; A26.11.12; 

25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, 

vàng. 
(731) Công ty TNHH Shine Pharma  

(VN) 
781/C2, đường Lê Hồng Phong (Nối 
Dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 

 

 
(210) 4-2018-28077 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28078 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28079 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28090 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2018-28091 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem bôi mặt; dầu gội đầu; son môi; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2018-28092 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Cam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Phương Nghi  (VN) 
158A đường Thạnh Xuân 21, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm 
uốn tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm tạo sóng tóc; dầu gội đầu; hyđro peroxit dùng 
cho mục đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: nước hoa, mỹ phẩm); đại 
lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 
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(210) 4-2018-28093 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3 

(591) Xanh lá chuối, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Phương Nghi  (VN) 
158A đường Thạnh Xuân 21, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm 

uốn tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm tạo sóng tóc; dầu gội đầu; hyđro peroxit dùng 

cho mục đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: nước hoa, mỹ phẩm); đại 

lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 

cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 

hàng. 
 

 
(210) 4-2018-28095 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Phạm Nhanh  (VN) 
497/129 Thống Nhất, phường 16, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất(vớ); thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-28096 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) JIAZE WUXIAN (BEIJING) 

NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  

(CN) 

401-109, 4/F, Bldg. 2, No. 18, 

Yangfangdian Rd., Haidian Dist., 

Beijing, China. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 

được]; phần mềm bảo vệ màn hình máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; nền tảng 

phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 
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(210) 4-2018-28097 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Đỏ, da cam. 
(731) Nguyễn Thị Thanh  (VN) 

Khu 3, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến: tôm khô; mực khô; cá khô; mực một nắng; cá một nắng. 
 

 
(210) 4-2018-28098 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc - thời 
trang Việt Pháp  (VN) 
Số 148/8 đường Lê Đức Thọ, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ; quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-28099 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.15; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Nguyễn Bình  (VN) 
Nhà thương mại dịch vụ số 1.3, tầng 1 + 
lửng, khu B cao ốc Phú Hoàng Anh, số 9 
đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-28110 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.2; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh nước biển. 
(731) SWAN CO.,LTD.,   (JP) 

2-12-15 Ginza, Chuo-ku, Tokyo JAPAN    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 
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(511)   Nhóm 29: Bơ thực vật; sản phẩm sữa, thịt; trứng cá [không còn sống]; rau đông lạnh; trái 
cây đông lạnh, xúc xích, thịt giăm bông, thịt lợn muối xông khói; hải sản đóng hộp; trái 
cây ngâm trong nước muối, trái cây đã sấy khô; rau đã sấy khô; mứt nhão; sữa đậu nành; 
đậu phụ; lòng trắng trứng; xúp; đậu đã được bảo quản; thạch cho thực phẩm.   

 

Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh; hương liệu cà phê; trà, cà phê đã rang; cà phê dạng 
bột. cà phê dạng hạt; cà phê trong đồ uống, ca cao đã rang; ca cao dạng bột; ca cao dạng 
hạt; ca cao trong đồ uống; đá lạnh có thể ăn được, bánh kẹo; bánh mỳ, bánh sữa nhỏ; bánh 
xăng đuých; bánh pizza, bánh patê thịt; gia vị; mật ong; sô cô la phết; cơm hộp; bột nở; 
bánh kẹo ăn liền trộn lẫn; nước sốt mỳ ống; gạo; gluten được chế biến làm thực phẩm; bột 
mì.    

 

Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; đồ uống không cồn; đồ uống có gaz (nước uống giải 
khát).     

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tuyển dụng lao động; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hoá đơn; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ cung cấp hỗ trợ kinh doanh cho người khác trong việc vận hành thiết bị 
xử lý dữ liệu, cụ thể là. máy tính, máy telex và các thiết bị văn phòng tương tự; cho thuê 
kệ, giá bán hàng; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; cung cấp thông tin tuyển dụng lao động; 
cho thuê máy bán hàng tự động; marketing, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các loại hàng 
hóa liên quan đến quần áo, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình và các đồ đựng thức ăn, 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thức ăn và đồ uống; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bánh kẹo, 
bánh mỳ và bình sữa nhỏ, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thiết bị nhà bếp, dụng cụ vệ sinh 
và đồ dùng vệ sinh; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân chế phẩm 
đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ hoa tự nhiên và cây; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ giấy và đồ dùng văn phòng; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị trò chơi điện tử.     

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, cho thuê các tiện nghi cho các buổi triển 
lãm; cho thuê lò nước bánh mỳ bằng điện cho mục đích gia dụng; cho thuê thiết bị nấu ăn 
cho mục đích công nghiệp; cho thuê đĩa (dụng cụ nấu ăn), cho thuê đồ treo tường, cho 
thuê khăn tắm.   

 

 
(210) 4-2018-28111 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Ngô Thị Vân  (VN) 
Số 32, ngõ 98, phố Đàm Quang Trung, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng phi kim loại; vật liệu trang 
trí phi kim loại dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, giường tủ, giá kệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng, đồ đạc nội thất, vật liệu 
trang trí dùng trong xây dựng. 
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Nhóm 37: Dịch vụ thi công kiến trúc; dịch vụ xây dựng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa, công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây 
cảnh. 

 

 
(210) 4-2018-28114 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM & DV Đại Gia 
Trí  (VN) 
161 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà 
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; vòi; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống ống dẫn nước; vòi 

hoa sen; bếp nấu. 
 

 
(210) 4-2018-28115 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9 (540) 

  

(731) Lê Văn Hợp  (VN) 
253 Dương Đình Nghệ, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-28118 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Thuận Thuận 
Hưng  (VN) 
265 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ bằng bông; chỉ thêu; chỉ; chun dùng trong ngành dệt; chỉ tơ nhân tạo; chỉ 

tơ; chỉ. 
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(210) 4-2018-28119 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.20; 

A5.3.15; 5.13.4; 24.1.1; 24.9.1 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TNHH HB & IE  
(VN) 
Khu số 54B, tầng 2, chợ Phú Lâm, đường 
Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược, rễ cây thuốc, trà thảo dược.  
 

 
(210) 4-2018-28129 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.22; A26.11.7; 26.11.3; A25.7.21 
(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt. 
(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN 
Boxmeer, The Netherlands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất dùng cho mục đích thú y, cụ thể là vắc xin. 
 

Nhóm 40: Sản xuất vắc xin dùng cho thú y theo đơn đặt hàng. 
 
 

(210) 4-2018-28131 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại năng lượng Việt úc  (VN) 
109 Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam 
Thôn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; vòi hoa sen; vòi [van]; thiết bị lọc nước; 
ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; bệ xí nhà vệ sinh; chậu vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-28132 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại năng lượng Việt úc  (VN) 
109 Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam 
Thôn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; vòi hoa sen; vòi [van]; thiết bị lọc nước; 
ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; bệ xí nhà vệ sinh; chậu vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-28134 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0089131 29.06.2018 KR 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Người máy (robot) cho mục đích công nghiệp; người máy (robot) cho mục đích 

dọn dẹp vệ sinh; hệ thống mô đun cho hệ thống gồm thiết bị chuyên chở và dỡ hàng như 
người máy; người máy (robot) tự đi được làm việc trong nhà; người máy (robot) cắt cỏ; bộ 
khung ngoài để con người có thể mặc và hoạt động được như một người máy (bộ quần áo 
ngoài có sức mạnh như người máy); máy xén cỏ (máy móc). 

 
Nhóm 09: Nền tảng truyền tin nhắn sử dụng chatbot (một chương trình phần mềm có thể 
tương tá/trả lời tin nhắn và xử lý tình huống tự động - là một dạng thô sơ của trí tuệ nhân 
tạo); phần mềm tương tác dựa trên trí tuệ nhân tạo; chương trình phần mềm có chức năng 
như một trợ lý cá nhân với trí thông minh nhân tạo; chương trình phần mềm giới thiệu 
hàng hóa/dịch vụ và đặt mua hàng hóa/dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo; chương trình 
phần mềm cung cấp thông tin thời tiết, thời sự, âm nhạc và thông tin giải trí dựa trên trí 
tuệ nhân tạo; chương trình phần mềm cung cấp thông tin về lộ trình đi đường, chỗ đỗ xe 
và thông tin các tiện nghi gần đó trên cơ sở thông tin vị trí dựa trên trí tuệ nhân tạo; 
chương trình phần mềm cung cấp dịch vụ đặt chỗ dựa trên trí tuệ nhân tạo; người máy 
(robot) có hình dạng như con người với trí thông minh nhân tạo; người máy (robot) giám 
sát an ninh; bộ loa; hệ thống xử lý giọng nói; hộp giải mã truyền hình có tính năng nhận 
dạng âm thanh; thiết bị nhận dạng giọng nói; máy tính có thể đeo được. 

 
Nhóm 12: Xe điện tự đẩy; xe điện; dụng cụ dùng để mang/đựng hành lý cho xe cộ (là một 
phụ kiện có thể gắn lên xe); xe đẩy hành lý, được cơ giới hóa; xe nhỏ đẩy/kéo tay để mua 
hàng; xe đẩy thực phẩm được cơ giới hóa; xe vận chuyển tự động; xe ô tô tự lái. 

 

 
(210) 4-2018-28135 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ONECONNECT TECHNOLOGY 

SERVICES CO., LTD. (SHENZHEN)  
(CN) 
Qianhai Complex A201, NO.1 Qianwan 
1st Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cho điện thoại di động; phần mềm 
máy tính, ghi sẵn; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; thẻ an 
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toàn [thiết bị mã hóa]; thẻ từ được mã hoá; thẻ thông minh (thẻ mạch thích hợp); rô bốt 
người máy có trí tuệ nhân tạo; máy vi tính trạm không có ổ cứng; nhãn điện tử cho hàng 
hoá; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị nhận diện khuôn mặt; phần mềm soi 
chiếu thẻ tín dụng; thiết bị để xử lý dữ liệu; máy đếm tiền. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dự báo kinh tế; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại; thông tin về thương mại; thông tin thương 
mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý 
thương mại việc li- xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ trung gian thương 
mại; marketing; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; bảo hiểm y tế; bảo 
hiểm sinh mạng; đầu tư vốn; cho vay (tài chính); dịch vụ tài chính; thông tin về tài chính; 
dịch vụ ngân hàng trực tuyến; ngân hàng thế chấp; phát hành phiếu có giá; đầu tư quỹ; 
môi giới chứng khoán và trái phiếu; đánh giá tài chính trong việc đáp ứng cuộc gọi thầu; 
định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ bảo lãnh tài chính; 
quyên góp quĩ từ thiện; ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ cầm đồ; cung cấp thông tin tài 
chính thông qua một trang web. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ điện thoại; truyền tin và ảnh 
có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp 
các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền phát dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; điện toán đám mây; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; dịch vụ nền tảng 
[PaaS]; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật, 
dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ mã hóa dữ liệu; 
thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê 
ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

 

 
(210) 4-2018-28136 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1; A17.2.2; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đồng, đỏ. 
(731) SHENZHEN BOLINYU JEWELLERY 

CO.,LTD   (CN) 
201, Building A, No.1 Qianwan 1st 
Road, Shengang Cooperation Zone, 
Qianhai, Shenzhen, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 14: Thỏi kim loại quý; hộp trưng bày đồ trang sức; đồ trang sức; ngọc trai [đồ trang 
sức]; đá quý; hợp kim của kim loại quý. 
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(210) 4-2018-28137 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 1.3.1; 25.5.2 
(731) Phùng Thị Hương  (VN) 

Số nhà 21, ngõ 604/35/4, đường Ngọc 
Thụy, tổ 22, phường Ngọc Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, chế phẩm sinh học dùng cho 

mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm chức năng, băng y 
tế, dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái 
cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm 
được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, 
sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, 
nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia 
súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước 
khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ 
uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2018-28139 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.11.24; A3.13.24; 4.5.13 
(731) LEE, SAM GOO   (KR) 

105-204, 22, Taepyeong 2-gil, Wansan-
gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 54997, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dùng cho mục đích y tế cho bệnh nhân tiểu đường; đồ uống bổ 
sung ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; hỗn hợp thức uống bổ sung ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
và đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ uống dùng cho mục đích y tế cho bệnh 
nhân tiểu đường.  

 

 
(210) 4-2018-28141 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 14.1.13; A14.1.15; 26.13.1; 1.13.1 
(731) Công ty cổ phần Dược Kiên 

Giang  (VN) 
Lô H4-1, đường số 1, KCN Thạnh Lộc, 
xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc bổ; đồ uống y tế.  
 

 
(210) 4-2018-28151 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng đồng, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Bảy 
Hồng Hạnh  (VN) 
37 đường 142, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-28152 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên VASD  (VN) 
54/11a Trần Việt Châu, phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 

máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác.  
 

 
(210) 4-2018-28153 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A6.19.9 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh da trời, trắng. 

(731) AUSTRALIAN FINE FOODS PTY 

LTD.  (AU) 

57-73 Lambeck Drive, Tullamarine, VIC 

3043, Australia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; pho mát. 
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(210) 4-2018-28154 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Hồng Hà  (VN) 
232-234 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng 

 
 

(210) 4-2018-28155 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JOMOO KITCHEN & BATH CO., LTD  

(CN) 
Jomoo Industrial Park, Nanan Economic 
Development Zone, Fujian, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; cột bằng kim loại; miệng vòi bằng kim loại; van 
bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; đường ống bằng kim loại; thang bằng 
kim loại; trần nhà bằng kim loại; ván ốp chân tường bằng kim loại; lưới thép; kẹp giữ 
bằng kim loại cho dây cáp và ống dẫn; móc treo quần áo bằng kim loại; đồ ngũ kim nhỏ 
bằng kim loại; khoá móc; két an toàn; đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận 
chuyển]; biển hiệu bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy sơ chế và/hoặc chế biến thực phẩm cho nhà bếp, dùng điện; máy giặt; máy 
bơm; van [bộ phận của máy]; thiết bị mở cửa dùng điện; hệ thống khử bụi cho mục đích 
làm sạch. 

 

Nhóm 09: Thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị giám sát dùng điện; thiết bị điều 
khiển từ xa; dụng cụ biến cảm; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối 
điện]; thiết bị điều chỉnh nhiệt. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị chiếu sáng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; bếp ga; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; thiết bị nấu bếp [lò]; nồi áp 
suất, dùng điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; hệ thống và thiết bị làm mát; tủ lạnh; hệ 
thống và thiết bị sấy khô; hệ thống và thiết bị thông gió [điều hoà không khí]; chụp hút 
khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; thiết bị thổi khí nóng; hệ 
thống cung cấp nước; vòi nước; hệ thống sưởi ấm; ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ 
sinh]; bể chứa nước áp lực; hệ thống thiết bị tắm; vòi hoa sen; chậu rửa tay [bộ phận của 
thiết bị vệ sinh]; bồn cầu; thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; hệ thống và thiết 
bị vệ sinh; thiết bị khử trùng; hệ thống làm sạch nước; lò sưởi, dùng điện 
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Nhóm 17: Cao su tổng hợp; mối nối ống, không bằng kim loại; vòng đệm cho ống; đệm 
lót; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho ống dẫn; cao su, dạng thô hoặc bán 
thành phẩm; vật liệu lọc [dạng xốp bọt bán thành phẩm hoặc màng bằng nhựa]; khớp nối, 
không bằng kim loại, dùng cho ống; ống mềm, không bằng kim loại; vật liệu cách ly 
chống ẩm dùng cho các công trình xây dựng; vật liệu cách điện, cách nhiệt; bao bì bằng 
cao su chống chịu nước. 

 

Nhóm 19: Tấm lợp mái, không bằng kim loại; gỗ xây dựng; đất sét dùng làm đồ gốm; 
tượng bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; thạch cao [vật liệu xây dựng]; xi măng dùng cho 
lò cao; xi măng tấm đúc sẵn; gạch ngói, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch lát 
sàn không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; bitum 
(nhựa rải đường); ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; ống cứng dùng cho xây dựng, 
không bằng kim loại; xà nhà, không bằng kim loại; ván ốp chân tường, không bằng kim 
loại; van cho ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc nhựa; công trình xây dựng, không 
bằng kim loại; công trình xây dựng, loại di động, không bằng kim loại; nhà, không bằng 
kim loại [công trình xây]; kính xây dựng; tấm phủ [vật liệu xây dựng]; tác phẩm nghệ 
thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch. 

 

Nhóm 20: Tủ đựng dùng cho gia đình; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giá trưng 
bày hàng; tủ đựng có nhiều ngăn kéo; bàn quầy; bàn; giường; tủ đựng quần áo; bàn rửa 
mặt [đồ đạc]; ghế trường kỷ; bàn trang điểm; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu 
kho, vận chuyển]; van bằng nhựa dùng cho ống dẫn nước; gương soi; rèm bằng hạt cườm 
để trang trí; móc không bằng kim loại cho giá mắc quần áo; thiết bị phân phối khăn lau 
tay, gắn cố định, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cho đồ đạc không bằng kim loại; 
cánh cửa cho đồ đạc; đệm; sào, không bằng kim loại; tay nắm cửa, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ gia dụng; đồ chứa đựng cho gia dụng và nhà bếp; nồi nấu không dùng 
điện; vòng đánh dấu khăn ăn; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; đũa; 
thớt để cắt, thái dùng cho nhà bếp; vật dụng giữ khăn ăn; bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ 
chứa đựng]; đồ gốm cho mục đích gia dụng; bình đựng đồ uống; vật dụng phân phát giấy 
vệ sinh; vật dụng phân phối xà phòng; vòng kèm giá treo khăn tắm; giàn phơi đồ giặt; 
dụng cụ vệ sinh; lược; dụng cụ để chải; dụng cụ mỹ phẩm; bình cách nhiệt; thùng chứa 
cách nhiệt; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; pha lê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; 
quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tổ chức triển lãm 
nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ xúc 
tiến bán hàng [cho người khác]; marketing; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; kế toán; cho thuê máy bán hàng 
tự động; tìm kiếm nguồn tài trợ. 

 

 
(210) 4-2018-28156 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.10; 26.1.1; A5.3.13; 26.3.23 
(731) MERRIWELL CORPORATION 

(SINGAPORE) PTE. LTD.  (SG) 
3 Sungei Kadut Way, 728771 Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1265 

(511)   Nhóm 30: Bánh ăn nhẹ [bánh kẹo]; bánh kẹo; sô cô la; bánh ngọt; bánh quế; bánh quy. 
 

 
(210) 4-2018-28157 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) MERRIWELL CORPORATION 

(SINGAPORE) PTE. LTD.  (SG) 

3 Sungei Kadut Way, 728771 Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thực phẩm ăn được có hình dạng đồ chơi cho 

vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; hạt ngũ cốc dùng làm 

thức ăn cho động vật; hạt được chế biến thành thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2018-28158 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh nước biển. 

(731) SHANGHAI SIPANSAI TRADING CO., 

LTD.  (CN) 

Block 3 No.9 Chenchuan West Road, 

Baoshan District, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; chất phân tán dầu mỏ; chất phân tán chất dẻo; chất dính 

dùng cho mục đích công nghiệp; dung môi dùng cho sơn dầu; chất nhũ tương hóa; chế 

phẩm hóa học dùng trong khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y]; hoá chất để thuộc 

da; hóa chất để sản xuất sơn; chế phẩm làm ẩm [làm thấm ướt] dùng để nhuộm. 
 

 
(210) 4-2018-28159 (220) 20.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.1; 24.15.21; A24.15.7; A24.15.11; 

1.15.15 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
VINAPHARCO  (VN) 
Xóm 10, thôn Tứ Kỳ, xã Đồng Tân, 

huyện ứng Hoà, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2018-28170 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ kế toán 
Đồng Hưng  (VN) 
Số 166 đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, kiểm toán; dịch vụ khai báo thuế, dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn 

quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2018-28171 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hân Sâm  (VN) 
Số 592 đường Ngọc Lâm, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện cho cửa sổ bằng kim loại; 
tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; then cài cửa 
bằng kim loại; tay vịn cầu thang bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Vòi nước; vòi hoa sen; van khóa nước; chậu rửa gắn cố định; bệ xí vệ sinh; bồn 
tắm; thiết bị làm nóng nước tắm; phụ kiện bồn tắm. 

 

Nhóm 21: Giá giữ xà phòng; dụng cụ phân phối xà phòng; hộp xà phòng; vật dụng giữ 
giấy vệ sinh; giàn phơi đồ giặt; dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2018-28172 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; 13.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH WORLD TORCH 
INCORPORATION   (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Két nước của xe ô tô; két làm mát không khí của xe ô tô; bộ ngưng tụ của xe « 
tô; bơm nước của xe ô tô; ống dẫn két nước của xe ô tô; quạt két nước của xe ô tô. 

 

Nhóm 17: Vỏ bọc để cách ẩm; vòi nối cho bộ tản nhiệt của xe cộ; phao ngăn chống « 
nhiễm; nắp van bằng cao su; khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống mềm; khớp 
nối, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-28173 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; 2.9.14; 2.9.20 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Kỳ Hưng  
(VN) 
1155 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu tra dầu 

mỡ [bộ phận của máy móc]; bơm nhiên liệu tự điều chỉnh; bộ truyền động cho máy móc; 

dụng cụ [bộ phận của máy]. 

 

Nhóm 35: Mua bán bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; mua 

bán cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]; mua bán bơm nhiên liệu tự điều chỉnh; 

mua bán bộ truyền động cho máy móc; mua bán dụng cụ [bộ phận của máy].  
 

 
(210) 4-2018-28174 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 25.1.9; A25.1.10 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tân 
Titan  (VN) 
39 đường số 9, phường 11, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-28175 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.7.25; 26.11.3; 26.4.1; 1.15.21; 

A26.11.12 

(591) Tím, vàng, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Giấy 
Dán Tường  (VN) 
811/31 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy dán tường. 
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(210) 4-2018-28176 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A24.5.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và phát triển Như ý  (VN)
38/31/18 Chế Lan Viên, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; ấm đun nước, dùng điện; nồi nấu đa năng; vòi 

nóng lạnh cho nước uống; máy sấy. 
 

 
(210) 4-2018-28177 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.4.24 
(591) Nâu, trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 
nội thất Links  (VN) 
Số 56 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-28178 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Hạnh  (VN) 
Số nhà 1, phố Cao Bá Quát, tổ 7 phường 
Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh 
Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; triệt lông bằng sáp; chăm sóc sức 

khỏe (cho phụ nữ sau sinh); dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp (cho bà bầu); dịch vụ trị 
liệu. 

 

 
(210) 4-2018-28179 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Homefood  (VN) 
Số 26 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); tôm (không còn sống); 
trứng; sữa; rau đã được bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu canh; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây; dầu có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; 
bột gia vị thực phẩm; thực phẩm giàu tinh bột; nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp 
hạt ngũ cốc và quả khô); mì sợi; gạo; xốt cà chua; mì ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền; 
cơm ăn liền; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và 
không cồn); siêu thị (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và không cồn); cửa 
hàng thực phẩm; dịch vụ tái lập kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông (cho mục đích bán lẻ); trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà dưỡng lão; dịch vụ cung cấp thức ăn 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-28185 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 10.5.25; 26.11.3; 5.3.20 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây đậm, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 

y tế Green Peace Việt Nam  
(VN) 
Số 584 Trần Hưng Đạo, tổ 7B, phường 
Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh 
Hòa Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-28190 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) CENEGENICS, LLC (A DELAWARE 

LIMITED LIABILITY COMPANY)  
(US) 
851 S. Rampart Boulevard, Las Vegas, 
Nevada 89145, USA 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Hoóc môn trong lĩnh vực dược phẩm, cụ thể là: hoóc môn hgh, testosterone, 
estrogen, progesterone, melatonin, pregnenolone và dhea; chất bổ sung dinh dưỡng, cụ thể 
là, vitamin. 
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Nhóm 44: Các dịch vụ y tế, cụ thể là, cung cấp dịch vụ tư vấn y tế, hướng dẫn về quản lý 

sức khỏe lão hóa và chăm sóc sức khỏe tổng quát trong quá trình lão hóa, cung cấp tư vấn 

về tập luyện và dinh dưỡng cho việc quản lý sức khỏe lão hóa và chăm sóc sức khỏe tổng 

quát trong quá trình lão hóa, cung cấp các thông tin về thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và 

các liệu pháp thay thế hoóc môn và các chương trình chăm sóc sức khỏe nhằm quản lý 

sức khỏe lão hóa và chăm sóc sức khỏe nói chung trong quá trình lão hóa. 
 

 
(210) 4-2018-28191 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xây dựng Home 
Enjoy  (VN) 
34 đường số 28, ấp 5, xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn rửa chén bát; bệ xí (bồn cầu); vòi nước; vòi hoa sen; bếp ga. 

 

Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch men lát nhà; gạch ốp tuờng; gạch trang trí; bột trét tường. 

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; thi công nội thất; dịch vụ sơn nội, ngoại thất; san lấp mặt 

bằng; sửa chữa nhà. 

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; kiến trúc, tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết 

lập bản vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-28192 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH dầu nhờn và 
hóa chất Tân Lộc  (VN) 
118 đường D1, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 04: Chất bôi trơn (dầu nhờn), dầu động cơ; dầu mỡ để bôi trơn; dầu mỡ công 

nghiệp; dung dịch để cắt. 
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(210) 4-2018-28193 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương. (540) 

 

(731) Lý Gia Kỳ  (VN) 
351/3 Trần Phú, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo cắt may, kéo bấm chỉ, kéo 

bọc ống, kéo cắt cành. 
 

 
(210) 4-2018-28194 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương. (540) 

  

(731) Lý Gia Kỳ  (VN) 
351/3 Trần Phú, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may; máy viền; bàn cho máy may công nghiệp, máy khâu; máy cắt vải.  
 

 
(210) 4-2018-28195 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.21; A5.11.13; 5.5.16; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã rau quả Hồng Thái  
(VN) 
Thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Măng tây; cà rốt; cà chua; rau cải xanh, rau cải sen, rau cải thìa, rau cải bắp (tất 
cả chưa chế biến). 

 

 
(210) 4-2018-28196 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 18.2.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
UHMGROUP  (VN) 
385A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng.  

 

Nhóm 39: Du lịch.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2018-28198 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng; ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí. 

 

 
(210) 4-2018-28199 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng; ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí. 
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(210) 4-2018-28210 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3 

(591) Xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hợp tác đầu tư 
KV353  (VN) 
Số 353 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc 

Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê căn 

hộ; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung, cho thuê bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; định giá bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-28211 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.5.20 

(591) Đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hợp tác đầu tư 
KV353   (VN) 
Số 353 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc 

Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 

nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-28212 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Lộc Lợi  (VN) 
Lô 37-38 B2.31 khu đô thị Phước Lý, 

phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố gia dụng dùng điện.  

 

Nhóm 11: Bếp gas; máy hút khử mùi dùng trong nhà bếp; nồi cơm điện, ấm đun siêu tốc 

dùng điện; máy lọc nước r/o, quạt điện làm mát; bếp điện từ dùng điện, bếp hồng ngoại 

dùng điện; bình lọc nước không dùng điện.  
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(210) 4-2018-28213 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.1.6; 7.5.2 

(591) Xanh, đỏ. 

(731) Bùi Đức Trọng  (VN) 
Số 5, hẻm 20, ngách 70, ngõ 29, Khương 

Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, gối ôm, đệm, đệm lò xo, đệm hơi không dùng cho mục đích y tế, đệm 

(nệm) nhỏ dùng để ngồi hoặc quỳ lên.  

 

Nhóm 24: Chăn, ga, vỏ chăn, vỏ gối, vỏ đệm, khăn phủ gối.  

 

Nhóm 35: Mua bán gối, gối ôm, đệm, đệm lò xo, đệm hơi không dùng cho mục đích y tế, 

đệm (nệm) nhỏ dùng để ngồi hoặc quỳ lên, chăn, ga, vỏ chăn, vỏ gối, vỏ đệm, khăn phủ 

gối; dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm gối ôm, đệm, đệm lò xo, đệm hơi không dùng 

cho mục đích y tế, đệm (nệm) nhỏ dùng để ngồi hoặc quỳ lên, chăn, ga, vỏ chăn, vỏ gối, 

vỏ đệm, khăn phủ gối.  
 

 
(210) 4-2018-28214 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION  (JP) 

7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh. 
 

 
(210) 4-2018-28215 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2018-28216 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh lam đậm, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 
- khung nhôm Long Thành 
(VN) 
SN 163 Tống Duy Tân, phường Lam 

Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa  

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán bộ lưu điện cho cửa cuốn.  
 

 
(210) 4-2018-28217 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 
- khung nhôm Long Thành  
(VN) 
SN 163 Tống Duy Tân, phường Lam 

Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa  

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán bộ lưu điện cho cửa cuốn.  
 

 
(210) 4-2018-28218 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.2.7; A5.3.13; 

A5.3.14 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Cổ phần tập đoàn công nghệ 
cao Doctor Fresh  (VN) 
Số 18 ngách 180 ngõ 211, phố Khương 

Trung, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
 

(511)  Nhóm 03: Nước súc miệng không chứa thuốc; nước súc miệng nano bạc không chứa 

thuốc; mỹ phẩm; chất tẩy rửa gia dụng.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (không dùng trong y tế); đồ uống hoa quả 

(không cồn).  
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(210) 4-2018-28219 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.2; A5.3.13; 1.13.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn công
nghệ cao Doctor Fresh   (VN) 
Số 18 ngách 180 ngõ 211, phố Khương 
Trung, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 03: Nước súc miệng không chứa thuốc; nước súc miệng nano bạc không chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2018-28226 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh rêu đậm, trắng. 
(731) GUANGZHOU AGA AUDIO 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No. 01/1F, Block B, No.1 Industrial 
Zone, Hengjiang Village, Shatou Street, 
Panyu District, Guangzhou, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; đĩa quang; micrô; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; thiết bị 
báo động bằng âm thanh; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện  

 

(210) 4-2018-28230 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần XNK Thăng 
Đạt  (VN) 
Số 59, ngõ 2, phố Tư Đình, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn sưởi (dùng điện); tủ sấy quần áo; quạt đá.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đèn sưởi (dùng điện), tủ sấy quần áo, quạt đá.  
 

 
(210) 4-2018-28231 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21; A15.9.11; 26.3.2; 

26.1.1 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển GOINGAY  (VN) 
Số 3/159 Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2018-28233 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ASSOCIATION FOR BETTER LIVING 

AND EDUCATION INTERNATIONAL 
A CALIFORNIA NOT-FOR-PROFIT 
CORPORATION   (US) 
7065 Hollywood Boulevard, Los 
Angeles, California 90028, United States 
of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in bao gồm sách, tạp chí, bản tin, tờ rơi liên quan đến điều 

trị lạm dụng dược chất, chất gây nghiện.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ phục hồi chức năng dành cho bệnh nhân lạm dụng dược chất, chất gây 
nghiện bao gồm dịch vụ điều trị lạm dụng dược chất, chất gây nghiện; dịch vụ điều trị lạm 
dụng dược chất, chất gây nghiện ở các trung tâm điều trị và cai nghiện.  

 

 
(210) 4-2018-28234 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.5.25; 26.1.1; 25.1.6; 26.4.9; A5.1.5; 

A5.11.2 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

nước biển, đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hiệp 
Phước Gold   (VN) 
Số 19/7b Lãnh Địa Đức Bà, phường 06, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-28236 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2 
(731) ASSOCIATION FOR BETTER LIVING 

AND EDUCATION INTERNATIONAL 
A CALIFORNIA NOT-FOR-PROFIT 
CORPORATION   (US) 
7065 Hollywood Boulevard, Los 
Angeles, California 90028, United States 
of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in bao gồm sách, tạp chí, bản tin, tờ rơi liên quan đến điều 
trị lạm dụng dược chất, chất gây nghiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ phục hồi chức năng dành cho bệnh nhân lạm dụng dược chất, chất gây 
nghiện bao gồm dịch vụ điều trị lạm dụng dược chất, chất gây nghiện; dịch vụ điều trị lạm 
dụng dược chất, chất gây nghiện ở các trung tâm điều trị và cai nghiện.  

 

 
(210) 4-2018-28237 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.7; A5.1.16; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu sinh thái và 
môi trường rừng   (VN) 
46 phường Đức Thắng, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực sinh thái và môi trường rừng; nghiên cứu địa chất.  

 

 
(210) 4-2018-28238 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 22.1.1; A11.1.6; 26.1.5 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du học du lịch 
thương mại dịch vụ á Âu   (VN) 
52 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-28250 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-28251 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, vàng, vàng đồng, xám. 
(731) HACHI JO ISLAND CORPORATION  

(US) 

No. 121, s. First ave., arcadia ca 91006 

u.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà túi lọc, không phải thảo dược; trà dạng bột mịn, không phải thảo dược; đồ 
uống dạng trà túi lọc, không phải thảo dược; bột mầm lúa mạch; ngũ cốc hỗn hợp dạng 
bột. 

 

 
(210) 4-2018-28252 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinn dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-28253 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH NOVOPHARM  

(VN) 
5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầy 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn, kinh doanh bán lẻ trong các cửa hàng chuyên doanh, 
xuất nhập khẩu, quảng cáo đối với các sản phẩm sau: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị y tế, vật tư y tế. 
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(210) 4-2018-28254 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.2; A5.11.5; 26.1.1; 3.4.7 

(591) Vàng, đỏ, xanh lam, xanh lá cây, xám, 

đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DP JOYFULL 
LIFE Việt Nam  (VN) 
Thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 

dụng trong y tế; chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung cho đồ ăn thông thường hoặc để có 

lợi cho sức khỏe; đồ thay thế bữa ăn và đồ uống và thực phẩm dinh dưỡng cho chế độ ăn 
kiêng phù hợp với việc sử dụng trong y tế hoặc thú y. 

 

 
(210) 4-2018-28255 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.15; 24.17.21; 26.1.1; A1.1.10; 

A1.1.5 

(591) Đỏ, vàng, đen, nâu, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH Trường Sinh 

Toàn Cầu  (VN) 
Số 7, ngõ 133, Thái Thịnh, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thuốc y học cổ truyền; thuốc xoa bóp (chiết xuất 

từ tinh dầu); thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-28256 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 (540) 

   

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ môi trường HP 102 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2,3 Biệt Thự Liền Kề B2-18 
Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, 

phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  
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(210) 4-2018-28257 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) HACHI JO ISLAND CORPORATION  

(US) 

No. 121, s. First ave., arcadia ca 91006 

u.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà túi lọc, không phải thảo dược; trà dạng bột mịn, không phải thảo dược; đồ 

uống dạng trà túi lọc, không phải thảo dược; bột mầm lúa mạch; ngũ cốc hỗn hợp dạng 

bột. 
 

 
(210) 4-2018-28258 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; 25.5.3; 25.5.25 

(731) HACHI JO ISLAND CORPORATION  

(US) 

No. 121, s. First ave., arcadia ca 91006 

u.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà túi lọc, không phải thảo dược; trà dạng bột mịn, không phải thảo dược; đồ 

uống dạng trà túi lọc, không phải thảo dược; bột mầm lúa mạch; ngũ cốc hỗn hợp dạng 

bột. 
 

 
(210) 4-2018-28259 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Dương Thị Ngọc Liên  (VN) 
905 chung cư 354/15B Lý Thường Kiệt, 

phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chất tẩy rửa, trừ loại dùng 

trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; tinh dầu; nước súc miệng, không 

dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa 

khô và hương liệu. 
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(210) 4-2018-28269 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ELITE GOLD LTD.  (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, kẹo, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê với sô cô la sữa, ca 
cao, chế phẩm ngũ cốc, bánh quy cứng, bánh quy mềm, bánh ngọt, bánh mỳ, bánh nướng, 
bánh xốp và bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-28270 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Tạ Văn Sang  (VN) 
99 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; phòng khám bệnh; bệnh viện; dịch vụ SPA thư giãn, chăm sóc sức 
khỏe, chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-28271 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Tạ Văn Sang   (VN) 
99 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe).   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; resort nghỉ dưỡng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; phòng khám bệnh; bệnh viện; dịch vụ SPA thư giãn, chăm sóc sức 
khỏe, chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-28272 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(731) CHEN, YUNG-LIANG   (TW) 

No. 11 - 11, Ln. 709, Xida Rd, North 
Dist, Hsinchu City 300, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Quán trà [phục vụ trà tại chỗ], quán bán đồ uống nóng và lạnh [phục vụ đồ 

uống tại chỗ]; nhà hàng [phục vụ đồ ăn uống tại chỗ]; nhà ăn [phục vụ lại chỗ]; quán bán 

thức ăn vỉa hè [phục vụ tại chỗ].  
 

 
(210) 4-2018-28273 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Đỗ Quang Phú  (VN) 
Đội 5, thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh; loa; đài; âm ly; tivi; máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-28274 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Ampharco U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-28275 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Ampharco U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-28276 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.5; 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản SEAHOLDINGS   (VN) 
27 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất 

động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-28277 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Xanh đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý G7 
TAXI  (VN) 
Số 18, lô 4A Trung Yên 10, khu đô thị 
Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 39: Dịch vụ taxi (vận chuyển hành khách bằng taxi); dịch vụ cho thuê xe taxi tự lái. 
 

 
(210) 4-2018-28278 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tiffany  (VN) 
Số 20-22 Ngõ Huế, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương. 
 

 
(210) 4-2018-28279 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LAMB WESTON, INC.  (US) 

599 South Rivershore Lane, Eagle, Idaho 
83616 United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên; rau đông lạnh và đã được chế biến; khoai tây đông lạnh và đã 
được chế biến; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn 
sống; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, làm khô và nấu chín; thạch 
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cho thực phẩm; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; 
dầu và mỡ dùng cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-28281 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JIANGXI CRTARTU BABY 

PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 
Beside Huangjin Hospital, National 
Highway 105, Tankou Town, Ganzhou 
Economic Development Zone, Jiangxi 
Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần trẻ em [đồ lót]; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ lưỡi trai [đồ đội 
đầu]; quần áo; tất dài. 

 

 
(210) 4-2018-28287 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây sáng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH phát triển và 

thương mại An Phúc  (VN) 
Khu tái định cư 4A, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất chiết xuất từ trà để sử dụng trong sản xuất dược phẩm; thảo 
dược; trà thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đồng 
nhất hóa phù hợp cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-28290 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; 15.7.1 
(731) JMARKERS INC.  (KR) 

2F, Mirae Building, 22, Mabang-ro 6-gil, 
Seocho-gu, Seoul 06777, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; đồ trang sức cá nhân bằng kim loại quý; vòng cổ 
[đồ kim hoàn]; đồ trang trí [đồ trang sức]; kim loại quý [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang 
sức]. 
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(210) 4-2018-28291 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 8.7.4; 25.1.6 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh 

lục, ghi nhạt. 

(731) Nguyễn Thị Hải Yến  (VN) 
Phòng 304, khu tập thể D5, phường 

Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn uống như pitsa (pizza), xpa-ghét-ti (spaghetti) và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-28292 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A14.1.6; 14.1.5 (540) 

 

(731) Trần Khắc Quý  (VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 06: Lá và tấm kim loại; vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; kim loại dạng 

bột; quặng kim loại; tấm sắt; thanh thép cán nóng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sắt thép, vật liệu xây dựng, phế liệu, kim loại bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28293 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.5.1; 26.7.25; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Siêu Việt  
(VN) 
45/6C đường Liên Khu 8-9, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót 

phủ trước khi sơn); chế phẩm kết dính cho sơn; vôi quét tường; sơn lót. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1287 

(210) 4-2018-28294 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.10; 26.1.1; A26.11.7; 26.3.23; 

7.1.24 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế và 
xây dựng Suối Nguồn  (VN) 
1/3 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ đạc 

(giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị trang trí nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, 
đồ gỗ mỹ thuật, máy điều hòa không khí, lò sưởi, hệ thống cấp thoát nước; dịch vụ quản 
lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt thiết bị nhà 
bếp; dịch vụ làm kín công trình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tiến hành 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn công nghệ. 

 

 
(210) 4-2018-28296 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PRIMO BEDDING COMPANY INC.  

(CA) 
7000 Hochelaga Street, MontrÐal, 
QUEBEC, H1N1Y7, CANADA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất, cụ thể là giường, đệm [không dùng cho mục đích y tế], ghế, 

bàn, ghế trường kỷ (sofa), ghế trường kỷ có thể điều chỉnh phần tựa và gác chân 
(recliners), ghế trường kỷ có thể xếp thành giường (sofa-beds), bàn làm việc, tủ đựng, 
đệm lò xo lót giường, ghế văn phòng, bàn làm việc văn phòng, ghế xoay (steno chairs). 

 
Nhóm 24: Tấm phủ giường [bằng vải dệt]. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh nhập khẩu, bán và phân phối [không bao gồm vận chuyển] đồ đạc 
nội thất, cụ thể là giường, giường tầng, cũi trẻ em, đệm, khung giường, đệm lò xo lót 
giường, ghế trường kỷ (sofa), ghế trường kỷ có thể xếp thành giường (sofa-beds), nệm ngủ 
kiểu Nhật Bản (futon), ghế, ghế đôn (ottoman), ghế đẩu, bàn, bàn để cạnh ghế trường kỷ, 
bàn cà phê, ghế trường kỷ có hai chỗ ngồi (loveseats), tủ chè (tủ búp - phê), tủ đựng tách 
chén, đèn, gương, tủ đựng quần áo, bàn làm việc có ngăn kéo, hòm, bàn ăn và tủ đứng. 

 
Nhóm 40: Gia công đồ đạc nội thất theo đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2018-28297 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PRIMO BEDDING COMPANY INC.  

(CA) 
7000 Hochelaga Street, MontrÐal, 
QUEBEC, H1N1Y7, CANADA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất, cụ thể là giường, đệm [không dùng cho mục đích y tế], ghế, 
bàn, ghế trường kỷ (sofa), ghế trường kỷ có thể điều chỉnh phần tựa và gác chân 
(recliners), ghế trường kỷ có thể xếp thành giường (sofa-beds), bàn làm việc, tủ đựng, 
đệm lò xo lót giường, ghế văn phòng, bàn làm việc văn phòng, ghế xoay (steno chairs). 

 

Nhóm 24: Tấm phủ giường [bằng vải dệt]. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh nhập khẩu, bán và phân phối [không bao gồm vận chuyển] đồ đạc 
nội thất, cụ thể là giường, giường tầng, cũi trẻ em, đệm, khung giường, đệm lò xo lót 
giường, ghế trường kỷ (sofa), ghế trường kỷ có thể xếp thành giường (sofa-beds), nệm ngủ 
kiểu Nhật Bản (futon), ghế, ghế đôn (ottoman), ghế đẩu, bàn, bàn để cạnh ghế trường kỷ, 
bàn cà phê, ghế trường kỷ có hai chỗ ngồi (loveseats), tủ chè (tủ búp-phê), tủ đựng tách 
chén, đèn, gương, tủ đựng quần áo, bàn làm việc có ngăn kéo, hòm, bàn ăn và tủ đứng. 

 

Nhóm 40: Gia công đồ đạc nội thất theo đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2018-28298 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(731) PRIMO BEDDING COMPANY INC.  

(CA) 
7000 Hochelaga Street, MontrÐal, 
QUEBEC, H1N1Y7, CANADA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất, cụ thể là giường, đệm [không dùng cho mục đích y tế], ghế, 
bàn, ghế trường kỷ (sofa), ghế trường kỷ có thể điều chỉnh phần tựa và gác chân 
(recliners), ghế trường kỷ có thể xếp thành giường (sofa-beds), bàn làm việc, tủ đựng, 
đệm lò xo lót giường, ghế văn phòng, bàn làm việc văn phòng, ghế xoay (steno chairs). 

 

Nhóm 24: Tấm phủ giường [bằng vải dệt]. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh nhập khẩu, bán và phân phối [không bao gồm vận chuyển] đồ đạc 
nội thất, cụ thể là giường, giường tầng, cũi trẻ em, đệm, khung giường, đệm lò xo lót 
giường, ghế trường kỷ (sofa), ghế trường kỷ có thể xếp thành giường (sofa-beds), nệm ngủ 
kiểu Nhật Bản (futon), ghế, ghế đôn (ottoman), ghế đẩu, bàn, bàn để cạnh ghế trường kỷ, 
bàn cà phê, ghế trường kỷ có hai chỗ ngồi (loveseats), tủ chè (tủ búp-phê), tủ đựng tách 
chén, đèn, gương, tủ đựng quần áo, bàn làm việc có ngăn kéo, hòm, bàn ăn và tủ đứng. 

 

Nhóm 40: Gia công đồ đạc nội thất theo đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2018-28304 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Amifam Việt Nam  (VN) 
Số 3, hẻm 2/1, ngõ 2 đường Nguyễn 
Trực, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-28307 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phát triển Takumi Việt Nam  
(VN) 
119B Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống mang về; dịch vụ 

cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-28312 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.9.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cáp điện TAIWAN  (VN) 
4413 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện thuộc nhóm này, cụ thể như: dây điện, dây cáp điện, 

tụ điện, công tắc điện, dụng cụ đo điện, hộp điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ điện, cụ thể như: dây điện, dây cáp điện, tụ điện, 
công tắc điện, dụng cụ đo điện, hộp điện.  
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(210) 4-2018-28313 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; A24.15.7; 26.13.25 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM - DV may 
mặc Thành Lợi  (VN) 
128 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  

 

 
(210) 4-2018-28314 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TUYOO GAME ONLINE LIMITED  

(CN) 
Room A-0860, 2F No.3 Building, No.30 
Shixing Street, Shijingshan District, 
Beijing, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Tệp tin hình có thể tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần 

mềm máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần 
mềm có thể tải về]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về; phần mềm trò chơi máy vi tính; 
thiết bị truyền thông mạng; thiết bị giám sát, không dùng cho mục đích y tế; phim hoạt 
hình. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức triển lãm nhằm 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; sắp xếp và tổ chức hội nghị; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải về; giải trí trên 
truyền hình; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giải trí; sản xuất phim, 
trừ phim quảng cáo; viết kịch bản, không nhằm mục đích quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ máy vi tính; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; sao chép chương trình máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

 
(210) 4-2018-28315 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TUYOO GAME ONLINE LIMITED  

(CN) 
Room A-0860, 2F No.3 Building, No.30 
Shixing Street, Shijingshan District, 
Beijing, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: Tệp tin hình có thể tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần 
mềm máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần 
mềm có thể tải về]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về; phần mềm trò chơi máy vi tính; 
thiết bị truyền thông mạng; thiết bị giám sát, không dùng cho mục đích y tế; phim hoạt 
hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức triển lãm nhằm 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; sắp xếp và tổ chức hội nghị; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải về; giải trí trên 
truyền hình; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giải trí; sản xuất phim 
trừ phim quảng cáo; viết kịch bản, không nhằm mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ máy vi tính; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; sao chép chương trình máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 
 

(210) 4-2018-28316 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột làm từ ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kẹo cao su; bánh mì 
nhỏ; bánh gạo; bánh quy bơ; bánh mì; bánh nhân kem; kem lạnh; trà ướp lạnh; bánh đậu 
ngọt dạng thanh được chế biến bằng cách làm đông bột đậu sệt; bánh kẹo dạng thạch; sô 
cô la thành phẩm; sô cô la; bánh trứng; kẹo; ca cao; bánh quy; bánh quy giòn; bánh mì 
cuộn xúc xích. 

 
 

(210) 4-2018-28317 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đen, cam. 
(731) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo phim điện ảnh; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là quảng cáo các nội dung 
đã phát hành của người khác; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là quảng bá hàng hóa, dịch vụ và 
phim cho người khác thông qua quảng cáo trên phim; giới thiệu sản phẩm; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; cho thuê không gian và tài liệu quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; tổ 
chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo trực tuyến qua 
mạng liên lạc máy tính; kinh doanh thực phẩm, đồ uống và đồ lưu niệm theo hình thức 
quầy hàng/ki ốt nhượng quyền; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ lưu niệm, cụ thể là phụ kiện, 
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cốc, áp phích, đồ chơi; cửa hàng bán lẻ tiện lợi chuyên về thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, 
văn phòng phẩm, quần áo, trò chơi, vật để chơi, đồ chơi, sách, tạp chí, giấy ăn, khăn ăn 
bằng giấy, phần mềm máy vi tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về phần mềm máy vi 
tính được cung cấp qua mạng internet và các mạng liên lạc máy vi tính và điện tử khác; 
quản lí công việc biểu diễn của nghệ sĩ; quản lí kinh doanh rạp hát và rạp chiếu phim cho 
người khác; xúc tiến bán hàng thông qua hình thức tài trợ thể thao. 

 
 

(210) 4-2018-28318 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đen, cam. 
(731) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)  Nhóm 41: Sản xuất công chiếu phim rạp; giới thiệu phim điện ảnh; rạp chiếu phim có hiệu 
ứng phim ảnh sống động cho khán giả; thông tin giải trí; phát hành phim điện ảnh; sản 
xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; lập kế hoạch cho buổi 
biểu diễn; dịch vụ giải trí do ca sĩ biểu diễn; ghi phụ đề cho phim, sách; cho thuê máy 
chiếu phim và phụ kiện đi kèm; cho thuê phim điện ảnh; cho thuê phông màn chiếu phim; 
cung cấp và vận hành tiện nghi thể thao; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải 
xuống được); tổ chức triển lãm nhằm mục đích văn hóa hoặc giải trí; dịch vụ cá cược; 
cung cấp và vận hành tiện nghi vui chơi giải trí; nhiếp ảnh; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; câu lạc bộ đêm nhằm mục đích giải trí; cung cấp tiện nghi rạp chiếu phim; giới 
thiệu phim trực tuyến; giới thiệu phim ứng dụng thực tế ảo; cung cấp tiện nghi giải trí ứng 
dụng thực tế ảo; phát hành phim điện ảnh ứng dụng thực tế ảo; cung cấp dịch vụ huấn 
luyện đào tạo trong lĩnh vực phim ảnh, hiệu ứng đặc biệt, công nghệ hình ảnh số, giải trí; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là lập kế hoạch và tổ chức chuỗi liên hoan phim; trình diễn buổi 
biểu diễn trực tiếp; tổ chức đặt và giữ vé xem phim; cung cấp tiện nghi vui chơi giải trí, 
chuyên về tiện nghi rạp chiếu phim, máy trò chơi điện tử, trò chơi cưỡi ngựa trong công 
viên giải trí với hiệu ứng đặc biệt; cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp thông tin và bài viết 
trong các lĩnh vực phim ảnh, làm phim và giải trí thông qua mạng máy tính toàn cầu; sáng 
tác giai điệu, âm hưởng cho bản nhạc, ca khúc; trình diễn âm nhạc; sản xuất nhạc kịch; 
sản xuất chương trình truyền hình hoặc kịch. 

 
 

(210) 4-2018-28319 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHENZHEN REEMOOR FOOTWEAR 

CO., LTD.   (CN) 
No-1-303 Yunchuang, Yunchuang 
Cross-border E-business Park, No-68 
Banxuegang Avenue, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen, China.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; ví đựng tiền; túi du lịch; ba lô; 
túi mua hàng; vật liệu giả da; ô; da lông súc vật; dây buộc bằng da; đai da cho giầy trượt.  

 
Nhóm 25: Giày; găng tay [trang phục]; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày cao cổ; thắt lưng 
[trang phục]; quần áo; mũ; ca vát, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; trang phục 
dệt kim.  

 

 
(210) 4-2018-28320 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ZHEJIANG QINGXIAO 

TECHNOLOGY CO.,LTD.   (CN) 
No. 470, North of Daxi Road, Daxi 
Town, Wenling, Taizhou, Zhejiang, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ dẫn động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bơm 

[bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy 
thổi; máy phát điện xoay chiều; máy nén [máy móc].  

 

 
(210) 4-2018-28321 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.8 (540) 

  

(731) SHENZHEN XINGRISHENG 
INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
No.2, Baolong Avenue No.3, Baolong 
Industrial City, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong Province 518116 
P.R.China 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm sục khí cho bể nuôi loài thủy sinh; máy cho vật nuôi ăn được cơ giới hóa; 

bơm cho bể nuôi loài thủy sinh; bơm làm tăng ôxy cho bể nuôi loài thủy sinh; bơm nước 
cho bể nuôi loài thủy sinh; thiết bị cho cá ăn tự động.  

 

(210) 4-2018-28322 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.8 
(731) SHENZHEN XINGRISHENG 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
No.2, Baolong Avenue No.3, Baolong 
Industrial City, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong Province 518116 
P.R.China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn; vỏ đèn; thiết bị chiếu sáng bể nuôi loài thủy sinh; hệ thống và máy làm 
lạnh, hệ thống làm lạnh chất lỏng; hệ thống sưởi ấm/bằng nước nóng; vòi phun nước để 
trang trí; thiết bị sưởi bể nuôi loài thủy sinh, thiết bị làm nóng nước; lò điện gắn bên trong 
thùng đun nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị lọc dùng cho bể nuôi 
loài thủy sinh.  

 

 
(210) 4-2018-28323 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.8 
(731) SHENZHEN XINGRISHENG 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
No.2, Baolong Avenue No.3, Baolong 
Industrial City, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong Province 518116 
P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ thủ công 
mỹ nghệ làm bằng nhựa; giường cho vật nuôi trong nhà; hộp làm ổ cho vật nuôi trong 
nhà; cũi cho vật nuôi trong nhà; cũi chó; thanh gỗ cho mèo cào chân; đệm cho vật nuôi 
trong nhà.  

 

 
(210) 4-2018-28330 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Viên Khang  (VN) 
108/6 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống); nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; nước 
sâm; nước nha đam; nước giải khát nấu từ rễ tranh, mía lau và râu ngô.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống; khu ẩm thực (cung cấp đồ ăn thức uống); 
dịch vụ quán café, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2018-28331 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2018-28332 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ My Ngọc  
(VN) 
33/3A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn 

nám da; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da.  
 

 
(210) 4-2018-28333 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.3.15; 26.1.1; 

A26.11.12; 5.9.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, xanh rêu, trắng. 
(731) Công ty TNHH nông sản Đồng 

Tháp AQUA  (VN) 
Số 499, đường Võ Thị Hồng, khóm Bình 
Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến; rau củ quả đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Chè (trà); chè (trà) túi lọc; chè (trà) tía tô (không dùng cho mục đích y tế); chè 
(trà) tía tô túi lọc (không dùng cho mục đích y tế); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà. 

 
Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống; rau củ quả tươi. 

 

 
(210) 4-2018-28334 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, xanh da 

trời nhạt, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Cẩm Thu   (VN) 

Số nhà 146, ấp Phú Long, xã Phú Thành 
B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua sơ chế; thủy hải sản đã chế biến; tôm khô; tép khô; cá khô; 
mực khô. 

 

 
(210) 4-2018-28335 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gỗ nhựa 
Trường Thịnh   (VN) 
Số 19, ngõ 814 đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ nhựa lát sàn; gỗ nhựa tấm nguyên liệu; vách ngăn tường bằng gỗ nhựa; 

vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc nội ngoại thất bằng gỗ nhựa; đồ đạc trang trí trong nhà bằng gỗ nhựa.  
 
 

(210) 4-2018-28336 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8; A26.1.18; 

26.3.2 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Lãng  (VN) 
Số 89, đường 17B, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn trang trí, đèn led [thiết bị chiếu sáng], đèn trần, đèn chùm, bóng 

đèn điện, đèn ốp tường. 
 
 

(210) 4-2018-28337 (220) 21.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.9; 3.7.17; A25.7.21; 26.11.3; 

26.4.7 
(591) Xám, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Anh   (VN) 
Số 74 Nguyễn Công Trứ, phường 08, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-28338 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) LEI MIAO  (CN) 

501, F5, Unit 1, Building 10, Tongde 
Square, Beijing Road, Panlong District, 
Kunming, Yunnan, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu cà phê; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; trà; 
bánh kẹo 

 
 

(210) 4-2018-28339 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VAIMA  (VN) 
93/9/35 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; lò 
rang; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; ống dẫn khí. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; 
hương liệu cà phê; cà phê chưa rang. 

 

 
(210) 4-2018-28343 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) LEI MIAO  (CN) 

501, F5, Unit 1, Building 10, Tongde 
Square, Beijing Road, Panlong District, 
Kunming, Yunnan, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán trà; dịch vụ quầy rượu; cho 
thuê nhà di động; cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2018-28350 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 8.7.5; A8.5.10 
(591) Cam, trắng bạc, trắng, xanh lá cây, đen, 

vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Bùi Viết Tiến  (VN) 
Số 72, đường Lương Đình Của, thị trấn 
Sapa, tỉnh Lào Cai 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-28352 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.11; A26.4.5; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH S.O.L  (VN) 
36 đường số 1, phường 04, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-28353 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Huy La Giang  (VN) 

Số 208 nhà E2, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; sữa bột cho trẻ em; men sữa dùng cho mục 
đích dược phẩm.  

 

Nhóm 29: Sữa; sữa đặc; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa bột [không 
dùng cho mục đích y tế]; sữa chua.  

 

 
(210) 4-2018-28354 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Da cam, vàng, vàng cam, trắng. 
(731) Nguyễn Huy La Giang   (VN) 

Số 208 nhà E2, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; sữa bột cho trẻ em; men sữa dùng cho mục 
đích dược phẩm.   
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Nhóm 29: Sữa; sữa đặc; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa bột [không 
dùng cho mục đích y tế]; sữa chua.  

 

 
(210) 4-2018-28355 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Tổng công ty May 10 - Công ty 
cổ phần  (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, sữa tắm, kem đánh răng; bột giặt, nước giặt; nước xả vải, nước 

rửa bát, nước lau sàn. 
 

Nhóm 18: Túi xách; balô; vali; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, rau, củ sơ chế; thịt, cá, gia cầm, rau, củ đã chế biến; các loại 
hạt đã chế biến. 

 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt. 
 

Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi; hoa tươi; hải sản tươi sống. 
 

 
(210) 4-2018-28356 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty May 10 - Công ty 
cổ phần   (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, sữa tắm, kem đánh răng; bột giặt, nước giặt; nước xả vải, nước 
rửa bát, nước lau sàn.  

 

Nhóm 18: Túi xách; balô; vali; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, rau, củ sơ chế; thịt, cá, gia cầm, rau, củ đã chế biến; các loại 
hạt đã chế biến. 

 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt. 
 

Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi; hoa tươi; hải sản tươi sống. 
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(210) 4-2018-28357 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Huỳnh Anh  (VN) 
39/11/4 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán ký gửi: các sản phẩm dệt 

may (quần áo, giày dép, mũ nón, khăn vải, tất vớ, khẩu trang, thắt lưng, chăn ga gối nệm, 

ba lô, túi xách, ví cầm tay), các sản phẩm tẩy rửa (bột giặt, nước xả vải, nước tẩy quần áo, 

nước lau kính, nước lau sàn, nước rửa chén, nước rửa tay, nước xịt phòng), đồ dùng cá 

nhân (tã vải, băng vệ sinh, tăm bông, khăn giấy), đồ dùng gia dụng (hộp đựng thực phẩm, 

nồi, ấm, chảo, bếp ga, bếp điện), mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm (bánh, kẹo, trà, cà phê, 

gạo), nước uống có ga. 
 

 
(210) 4-2018-28358 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.3.1; 18.5.1 

(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng và dịch vụ du lịch 
Mặt Trời  (VN) 
203 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ 

đặt vé máy bay, tàu, xe; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến du 

lịch. 
 

 
(210) 4-2018-28359 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến cà phê Kpu 
Phúc Uyên - Phúc Việt  (VN) 
494 Điện Biên Phủ, tổ 3, khu phố 2, 

phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
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(210) 4-2018-28370 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.2; A26.3.6; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Huệ   (VN) 
Số 17, ngách 22, ngõ 32, phố Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; thuốc nhuộm; chất bảo quản gỗ; chất chống gỉ. 
 

 
(210) 4-2018-28371 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
¸ MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa-Liễn 
Sơn-Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói đất sét nung; gạch men dùng để ốp lát; gạch, ngói làm từ đá; vật 

liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-28372 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
¸ MỸ   (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa-Liễn 
Sơn-Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói đất sét nung; gạch men dùng để ốp lát; gạch, ngói làm từ đá; vật 

liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-28373 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
¸ MỸ   (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa-Liễn 
Sơn-Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói đất sét nung; gạch men dùng để ốp lát; gạch, ngói làm từ đá; vật 
liệu xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2018-28374 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A9.9.15 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ du lịch THE JOURNEY  
(VN) 
17B7, khu Nam Long, đường Hà Huy 
Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội đia, lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải bằng đường 

thủy, đường bộ và đường không. 
 

 
(210) 4-2018-28375 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 11.3.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Happy Cook  (VN)
Số 10 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc, nước xốt thực phẩm, gia vị. 

 

 
(210) 4-2018-28376 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc  (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình; xăng; dầu. 
 

Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas 
hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, xoong nồi, van gas, dây dẫn gas, bếp 
gas. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên, 
gas hóa lỏng. 
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(210) 4-2018-28377 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc  (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình; xăng; dầu. 
 

Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas 
hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, xoong nồi, van gas, dây dẫn gas, bếp gas. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên, 
gas hóa lỏng. 

 
 

(210) 4-2018-28378 (220) 22.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lá cây, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Thiên 
Korea  (VN) 
Lô 5, chợ Gạch Mới, xã Trạch Mỹ Lộc, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm vệ sinh dùng để làm 
sạch; trang điểm; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm chăm sóc da, nước xức tóc. 

 
 

(210) 4-2018-28390 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, vàng. 
(731) Lê Thị Hồng Nguyệt  (VN) 

Cửa hàng nông sản sạch Moon Green, số 
16 Đổng Dậu, phường Phước Mỹ, thành 
phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 29: Nho khô.  
 

Nhóm 31: Nho tươi; măng tây tươi.  
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Nhóm 33: Rượu nho.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: nho khô, nho tươi, măng tây tươi, rượu nho.  
 

 
(210) 4-2018-28391 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7; A24.15.11; 26.3.2; 26.15.15; 

24.15.21 
(591) Xanh đậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Everest Motor 
Việt Nam  (VN) 
Lô C1, khu CN phố nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp; xe đạp điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu xe máy; xe máy điện; xe đạp; xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2018-28392 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3; 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Bùi Vũ Long  (VN) 
251/52 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Pin sạc dự phòng; thiết bị sạc pin loại đứng; thiết bị sạc pin loại để bàn; phần 

mềm trên điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2018-28393 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3; 26.4.1; A26.4.5 (540) 

  

(731) Bùi Vũ Long  (VN) 
251/52 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Pin sạc dự phòng; thiết bị sạc pin loại đứng; thiết bị sạc pin loại để bàn; phần 

mềm trên điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2018-28394 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.25; 2.9.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Bùi Vũ Long  (VN) 
251/52 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Pin sạc dự phòng; thiết bị sạc pin loại đứng; thiết bị sạc pin loại để bàn; phần 

mềm trên điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2018-28395 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM & DV mỹ 
phẩm Ruby's World  (VN) 
Số 27, phố Đỗ Quang, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2018-28396 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.1 

(591) Nâu đỏ, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ ăn uống Hoàng Tâm  
(VN) 
TK22/1- TK22/2 - TK22/3 - TK22/4 - 

TK22/5 - TK22/6 Nguyễn Cảnh Chân, 

phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn (thực phẩm) đã được chế biến, cụ thể là các thực phẩm chế biến sẵn 

với thành phần chính là thịt và rau củ; thức ăn được chế biến chủ yếu từ thịt, từ cá và từ 

thịt gia cầm. 
 

 
(210) 4-2018-28397 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A11.3.2; 26.1.1; A26.1.18; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Ngọc Hương  (VN) 
8/4 khu phố 10, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà sữa; quảng cáo trà sữa; mua bán nước ép trái cây; mua bán đồ 

uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; mua bán cà phê; mua bán bánh ngọt. 
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(210) 4-2018-28399 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thiên Hà  (VN) 
Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bỏng ngô (bắp rang bơ); bỏng ngô có hương vị (bắp rang bơ có hương vị). 
 

 
(210) 4-2018-28411 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.2; 26.3.1 

(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
125  (VN) 
Số 424 Thống Nhất, phường 8, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình dùng trong xây dựng; khung nhôm kính; cửa nhôm 

kính; nhôm định hình dùng trong công nghiệp; nhôm định hình dùng trang trí; mặt dựng 

nhôm định hình.   

 

Nhóm 35: Mua bán nhôm thanh định hình dùng trong xây dựng, khung nhôm kính, cửa 

nhôm kính, nhôm định hình dùng trong công nghiệp, nhôm định hình dùng trang trí, mặt 

dựng nhôm định hình.  
 

 
(210) 4-2018-28412 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.7.6; 26.15.15; 1.15.23; 26.3.1; 26.4.2 

(591) Trắng, cam, xám. 

(731) Hộ kinh doanh Trần Anh Tuấn  
(VN) 
Tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp điện, xe máy điện.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1307 

(210) 4-2018-28413 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.   (TW) 
21Fl.-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; cao dán; vật liệu băng bó [dùng cho 

y tế]; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật.  
 

 
(210) 4-2018-28415 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh). 

 

 
(210) 4-2018-28416 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh). 
 

 
(210) 4-2018-28417 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh). 
 

 
(210) 4-2018-28430 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 9.1.10; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC   (US) 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 
63118, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu.  
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(210) 4-2018-28431 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 9.1.10; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC   (US) 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 
63118, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia và đồ uống không cồn.  
 

 
(210) 4-2018-28432 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 9.1.10; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC   (US) 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 
63118, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2018-28435 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 9.7.1; 3.7.3; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Đen, xanh lục, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất DORA   (VN) 
Số nhà H7 tập thể Dệt, TDP 4, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 
lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ nhà trọ; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  

 

(210) 4-2018-28436 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất DORA   (VN) 
Số nhà H7 tập thể Dệt, TDP 4, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh hấp; bánh nướng; bánh nhân thịt.  
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Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: bánh ngọt, bánh kẹo, bánh hấp, bánh nướng, bánh nhân 
thịt, men làm bánh, bột nhào để làm bánh ngọt, bột làm bánh ngọt, tinh bột cho thực 
phẩm, bột mì, máy làm bánh mỳ, lò nướng bánh mỳ bằng điện, hệ thống và thiết bị nấu 
nướng, dụng cụ làm bánh. 

 

 
(210) 4-2018-28438 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất DORA   (VN) 
Số nhà H7 tập thể Dệt, TDP 4, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 
lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ nhà trọ; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2018-28450 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  (VN)

39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28451 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm   (VN)

39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-28452 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm   (VN)

39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-28455 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.3; A25.7.7 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quán Bia Ngon  
(VN) 
Lô B1-05, TT01, dự án khu chức năng đô 
thị thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán bia. 

 

 
(210) 4-2018-28456 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) RHODIA OPERATIONS  (FR) 

25 rue de Clichy, 75009 Paris, France 
(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 
Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ và đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-28466 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Xám, cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

KOWON  (VN) 
C11-BT04, khu đô thị mới Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp, sơn 
xịt, sơn gốc dầu, que hàn bằng kim loại, dây hàn bằng kim loại: ốc vít bằng kim loại đinh, 
vòng đệm bằng kim loại, đai siết bằng kim loại, hộp đựng dụng cụ bằng kim loại [hộp 
rỗng], thang gấp bằng kim loại, thang xếp bằng kim loại, thang ghế bằng kim loại, thang 
chữ a bằng kim loại, bình đựng sơn dạng xịt, máy hàn điện, máy cắt, phích sấy que hàn, 
máy khoan, máy vát mép, máy cưa, máy đục bê tông, máy mài, máy cưa, máy phay, máy 
chà nhám, mũi khoan [bộ phận máy], máy nén khí, máy cân chỉnh, máy bơm, súng vặn bu 
lông bằng hơi, thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện], súng phun sơn, súng bắn đinh dùng 
điện, máy phát điện, máy xịt rửa, đầu phun xịt, đầu lọc nước trên máy xịt rửa, đầu tăng áp, 
dây phun xịt chất lỏng áp lực cao (bộ phận của máy), máy cắt cỏ, máy tỉa hàng rào, máy 
cưa xích, máy tỉa cành, máy cưa cành, máy xới đất, máy thổi, máy phun sương, máy hút 
bụi chân không, bơm khí nén cho ô tô, máy bơm hút dầu, đá mài, bánh đánh rỉ [bộ phận 
của máy], kìm, mỏ lết [dụng cụ cầm tay], tua vít, không dùng điện, kéo cắt, lưỡi cưa [bộ 
phận của máy], khung của cưa tay, dao rạch [dao trổ], lưỡi dao rạch, cờ lê [dụng cụ cầm 
tay], búa [dụng cụ cầm tay, đầu khẩu, tay vặn khẩu, giũa [dụng cụ], xà beng, đục, ê tô gắn 
bàn, ê tô để bàn [dụng cụ cầm tay], kẹp [dùng cho thợ mộc hoặc thợ đóng thùng], súng 
bắn ốc, súng xịt khí nén, súng bắn keo silicon, súng dán keo, bay xoa, trát vữa, cây sủi 
sơn, bơm tay cho bình nước, thiết bị đo khoảng cách, bút thử điện, thước cuộn, thước thủy 
(dùng cho thợ nề), găng tay cao su dùng trong bảo hộ lao động, găng tay chống cắt, kính 
bảo hộ an toàn, mũ bảo hộ của thợ hàn, mặt nạ cua thợ hàn, mũ bảo họ lao động phòng 
chống tai nạn, khẩu trang bảo hộ lao động, cân sức khỏe, cân hành lý, cân dùng trong nhà 
bếp, bộ chuyển đổi điện áp, bộ kích nổ cho ô tô (bộ kích điện), ắc quy điện cho xe cộ, 
thiết bị sạc pin cho ô tô, tai nghe cho ô tô, loa cho ô tô, thiết bị cảm biến áp suất lốp, 
camera hành trình, thiết bị và dụng cụ cứu hộ khẩn cấp, nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai], 
chụp bảo vệ tai, máy luộc trứng, máy làm sữa chua, máy làm sạch thực phẩm, máy làm 
bỏng ngô, máy pha cà phê dùng điện, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led], 
quạt sưởi, lò sưởi, dùng điện, đèn sưởi (dùng điện), quạt không cánh (dùng điện), quạt 
thông minh chạy bằng điện, máy lọc không khí dùng trong gia đình, tủ lạnh, thiết bị lọc 
không khí trong ô tô, súng bơm lốp xe, xe đẩy hàng, xe cân bằng, chổi quét sơn, con lăn 
sơn cho thợ sơn nhà, dải băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục 
đích y tế hoặc gia dụng, khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống cứng, khớp nối, 
không bằng kim loại, dùng cho ống mềm, túi đựng dụng cụ, rỗng, tủ nhiều ngăn, hộp 
đựng dụng cụ không băng kim loại, rỗng, bàn cọ dùng cho máy xịt rửa, rô bốt [máy móc]. 

 
 

(210) 4-2018-28467 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

KOWON   (VN) 
C11-BT04, khu đô thị mới Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp, sơn 

xịt, sơn gốc dầu, que hàn bằng kim loại, dây hàn bằng kim loại: ốc vít bằng kim loại đinh, 
vòng đệm bằng kim loại, đai siết bằng kim loại, hộp đựng dụng cụ bằng kim loại [hộp 
rỗng], thang gấp bằng kim loại, thang xếp bằng kim loại, thang ghế bằng kim loại, thang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1312 

chữ a bằng kim loại, bình đựng sơn dạng xịt, máy hàn điện, máy cắt, phích sấy que hàn, 
máy khoan, máy vát mép, máy cưa, máy đục bê tông, máy mài, máy cưa, máy phay, máy 
chà nhám, mũi khoan [bộ phận máy], máy nén khí, máy cân chỉnh, máy bơm, súng vặn bu 
lông bằng hơi, thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện], súng phun sơn, súng bắn đinh dùng 
điện, máy phát điện, máy xịt rửa, đầu phun xịt, đầu lọc nước trên máy xịt rửa, đầu tăng áp, 
dây phun xịt chất lỏng áp lực cao (bộ phận của máy), máy cắt cỏ, máy tỉa hàng rào, máy 
cưa xích, máy tỉa cành, máy cưa cành, máy xới đất, máy thổi, máy phun sương, máy hút 
bụi chân không, bơm khí nén cho ô tô, máy bơm hút dầu, đá mài, bánh đánh rỉ [bộ phận 
của máy], kìm, mỏ lết [dụng cụ cầm tay], tua vít, không dùng điện, kéo cắt, lưỡi cưa [bộ 
phận của máy], khung của cưa tay, dao rạch [dao trổ], lưỡi dao rạch, cờ lê [dụng cụ cầm 
tay], búa [dụng cụ cầm tay, đầu khẩu, tay vặn khẩu, giũa [dụng cụ], xà beng, đục, ê tô gắn 
bàn, ê tô để bàn [dụng cụ cầm tay], kẹp [dùng cho thợ mộc hoặc thợ đóng thùng], súng 
bắn ốc, súng xịt khí nén, súng bắn keo silicon, súng dán keo, bay xoa, trát vữa, cây sủi 
sơn, bơm tay cho bình nước, thiết bị đo khoảng cách, bút thử điện, thước cuộn, thước thủy 
(dùng cho thợ nề), găng tay cao su dùng trong bảo hộ lao động, găng tay chống cắt, kính 
bảo hộ an toàn, mũ bảo hộ của thợ hàn, mặt nạ cua thợ hàn, mũ bảo họ lao động phòng 
chống tai nạn, khẩu trang bảo hộ lao động, cân sức khỏe, cân hành lý, cân dùng trong nhà 
bếp, bộ chuyển đổi điện áp, bộ kích nổ cho ô tô (bộ kích điện), ắc quy điện cho xe cộ, 
thiết bị sạc pin cho ô tô, tai nghe cho ô tô, loa cho ô tô, thiết bị cảm biến áp suất lốp, 
camera hành trình, thiết bị và dụng cụ cứu hộ khẩn cấp, nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai], 
chụp bảo vệ tai, máy luộc trứng, máy làm sữa chua, máy làm sạch thực phẩm, máy làm 
bỏng ngô, máy pha cà phê dùng điện, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
[LED], quạt sưởi, lò sưởi, dùng điện, đèn sưởi (dùng điện), quạt không cánh (dùng điện), 
quạt thông minh chạy bằng điện, máy lọc không khí dùng trong gia đình, tủ lạnh, thiết bị 
lọc không khí trong ô tô, súng bơm lốp xe, xe đẩy hàng, xe cân bằng, chổi quét sơn, con 
lăn sơn cho thợ sơn nhà, dải băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho 
mục đích y tế hoặc gia dụng, khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống cứng, khớp 
nối, không bằng kim loại, dùng cho ống mềm, túi đựng dụng cụ, rỗng, tủ nhiều ngăn, hộp 
đựng dụng cụ không băng kim loại, rỗng, bàn cọ dùng cho máy xịt rửa, rô bốt [máy móc]. 

 
 

(210) 4-2018-28471 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KITCHEN 
KONCEPT  (VN) 
Phòng 909, lầu 9, Sài Gòn Tower, 29 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; thìa; dĩa; bào [dụng cụ cầm tay].  
 

Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm điện; bếp nấu; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng. 
 

Nhóm 21: Xoong; nồi; bát; đĩa; đũa; bộ nồi nấu không dùng điện. 
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán các 

sản phẩm: bếp gas, nồi cơm điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, ấm điện, bếp nấu, hệ 
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thống và thiết bị nấu nướng, chảo điện, dao, kéo, thìa, dĩa, bào [dụng cụ cầm tay], xoong, 

nồi, bát, đĩa, đũa, bộ nồi nấu không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2018-28472 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3; 26.4.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cường  (VN) 
Thôn Quẵng, xã Tiên Lữ, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-28474 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.9.15; 5.9.21 

(591) Đen, đỏ tươi, xanh lá cây, trắng. 

(731) ZEN CORPORATION GROUP CO., 

LTD.  (TH) 

782/1 Soi Onnuch 17 Suanluang Sub-

district, Suanluang District, Bangkok, 

10250 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-28475 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.11; 26.1.2; 1.15.23; 5.9.21 

(591) Đen, đỏ tươi, trắng. 

(731) ZEN CORPORATION GROUP CO., 

LTD.   (TH) 

782/1 Soi Ounuch 17 Suanluang Sub-

district, Suanluang District, Bangkok, 

10250 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-28476 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.9.21; 5.9.15 
(591) Đen, đỏ tươi, xanh lá cây, đỏ đậm, trắng.
(731) ZEN CORPORATION GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
782/1 Soi Onnuch 17 Suanluang Sub-
district, Suanluang District, Bangkok, 
10250 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-28477 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1; A3.9.24; 26.1.1; 5.7.11 
(591) Vàng, da cam, trắng. 
(731) ZEN CORPORATION GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
782/1 Soi Ounuch 17 Suanluang Sub-
district, Suanluang District, Bangkok, 
10250 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-28478 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt ba chiều (3d); các bộ phận cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử 

cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; thiết bị nạp ắc quy; phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy 
vi tính; máy ảnh kỹ thuật số, hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa 
dvd; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và 
dùng cho máy tính bảng; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện 
thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; 
thiết bị di động có hình dáng dây đồng hồ đeo tay; điện thoại di động; màn hình (phần 
cứng máy vi tính); máy vi tính xách tay; máy nghe nhạc cầm tay; máy in dùng với máy 
tính; pin điện có thể nạp lại được; chất bán dẫn; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền 
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hình; thiết bị ngoại vi của máy vi tính có thể đeo trên người; thiết bị ngoại vi có thể đeo 
trên người cho thiết bị di động; tai nghe không đây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng. 

 

 
(210) 4-2018-28479 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A7.1.12; 7.1.5 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất chay sạch 
Chúc Hạnh  (VN) 
Tầng 1, nhà A5, lô No.02A-1A, khu nhà 
ở công nhân, xã Kim Chung, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến (làm từ rau, củ, quả) như: tôm chay, cá chay, chả 

chay, nem chay, thịt chay.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến như: tôm chay, cá chay, chả chay, nem 
chay, thịt chay, sườn chay.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-28490 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 25.7.25 
(591) Nâu, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hồng Hà  (VN) 
230 Phù Đổng, phường Hoa Lư, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 

 
(210) 4-2018-28492 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 11.3.14; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Teatime  (VN) 
822 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán trà sữa; dịch vụ ăn uống. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1316 

(210) 4-2018-28494 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.5; 3.7.19; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nocturmal  (VN) 
486/11A Phan Xích Long, phường 03, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh quần áo thời trang, phụ kiện thời trang: thắt lưng (dây 
nịt), mũ (nón), tất (vớ), cà vạt; bóp, ví, túi xách, balô. 

 

 
(210) 4-2018-28495 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại sơn Visipec   (VN) 
Số 21, ngách 72/73/30 Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn quét tường. 
 

 
(210) 4-2018-28496 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại sơn Visipec   (VN) 
Số 21, ngách 72/73/30 Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn quét tường. 
 

 
(210) 4-2018-28497 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại sơn Visipec   (VN) 
Số 21, ngách 72/73/30 Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn quét tường. 
 

 
(210) 4-2018-28498 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại sơn Visipec   (VN) 
Số 21, ngách 72/73/30 Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn quét tường. 
 

 
(210) 4-2018-28499 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Vĩnh Phát  
(VN) 
Số nhà 126, nhà A10, khu tập thể Nghĩa 
Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn quét tường. 
 

 
(210) 4-2018-28510 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) BIFIDO CO., LTD.   (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-
eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; tinh dầu; kem làm ẩm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; nước thơm dùng để dưỡng ẩm (mỹ phẩm); 
tinh chất dưỡng da (mỹ phẩm); kem dùng ban đêm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dưỡng 
ẩm da mặt; chế phẩm mỹ phẩm để tái tạo làn da; kem chống lão hóa dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; bộ (gói) mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch da; đồ trang 
điểm (mỹ phẩm); kem làm trắng da; xà phòng làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm chống nắng; 
mỹ phẩm chức năng; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc.  
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(210) 4-2018-28512 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Bảo  

(VN) 
Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)  Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; tiệm (quán) cháo; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch 
vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2018-28514 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; A24.15.11; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Quốc Tiến   (VN) 
Cụm công nghiệp Quán Lát, xã Đức 
Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch tuynel (gạch nung).  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch men.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, công trình giao 
thông, công trình cấp thoát nước.  

 

 
(210) 4-2018-28516 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) LISANGE COSMETICS CO., LTD  

(KR) 
50 Dogu-ro (Bangbae-dong), Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; dầu gội đầu; nước thơm cho da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 
mỹ phẩm bôi vào mí mắt; xà phòng; nước sơn móng; phấn rắn cho hộp phấn (mỹ phẩm); 
chất pha chế dầu thơm; nước hoa; dầu xả dưỡng tóc xà phòng mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; kem nền; phấn hồng mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-28517 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.11; 26.13.1; 26.1.1 

(731) GUANGDONG SHENGHETANG 

HEALTH FOOD CO., LTD.   (CN) 

No. 166, Shengli South Road, Jianghai 

District, Jiangmen, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; thạch trái cây [dạng bánh 

kẹo], bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thạch quy linh thảo mộc (dạng 

bánh kẹo); thạch làm từ thảo mộc đã xử lý (dạng bánh kẹo); thạch cây cỏ [dạng bánh 

kẹo]; bột thảo mộc đã xử lý để làm bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-28518 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.15.9; 26.15.11 

(731) 1. JEON, HYOUNG JOON   (KR) 

1st Floor, 33-11, Dosan-daero 30-gil, 

Gangnam-gu, Seoul, 06049, Republic of 

Korea  

2. PARK, JENG HO   (KR) 

728, 17, World Cup buk-ro 54-gil, 

Mapo-gu, Seoul, 03924, Republic of 

Korea  

3. CHOI, SEOKWOON   (KR) 

112-402, 20, Seongbok 1-ro 281beon-gø, 

Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16804, 

Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm dùng cho lông mày; mỹ phẩm dùng cho mắt; 

mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng ẩm (mỹ phẩm); tinh dầu làm trắng da; mỹ phẩm chăm sóc sắc 

đẹp; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm tạo kiểu tóc; hộp phấn sáp bỏ túi có chứa 

mỹ phẩm; bảng màu chất làm bóng môi, chất làm bóng môi; bút kẻ viền môi; dầu thơm 

dùng cho môi; son môi; kem dùng cho môi; chì kẻ môi; chế phẩm làm sạch cơ thể; kem 

nhuộm tóc; sữa, gel, nước thơm và kem tẩy trang.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn chế phẩm trang điểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế 

phẩm trang điểm; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc mua và bán mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-28519 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A3.7.25; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thu 

Hương -87  (VN) 
Số 30 phố Thi Sách, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng cung cấp.  
 
 

(210) 4-2018-28530 (220) 22.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 16.3.1; A26.4.24 
(731) Nguyễn Văn Tảo  (VN) 

ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, thị xã 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp hình cưới (studio).  
 

 
(210) 4-2018-28531 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 24.9.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá; vật 
dụng cho người hút thuốc; bật lửa; diêm; gạt tàn (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2018-28532 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 3.1.1; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá; vật 
dụng cho người hút thuốc; bật lửa; diêm; gạt tàn (không bằng kim loại).  

 

 
(210) 4-2018-28533 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Da cam, xanh lam, trắng. 
(731) PHARMATON AG   (CH) 

Hochbergerstrasse 60 B, 4057 BASEL, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung 
cho thực phẩm chứa vitamin, khoáng chất riêng hoặc kết hợp với chiết xuất thực vật, axit 
béo, axit amino và vi khuẩn có lợi cho đường ruột (probiotics).  

 

 
(210) 4-2018-28534 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Da cam, xanh lam, trắng, hồng. 
(731) PHARMATON AG   (CH) 

Hochbergerstrasse 60 B, 4057 BASEL, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung 
cho thực phẩm chứa vitamin, khoáng chất riêng hoặc kết hợp với chiết xuất thực vật, axit 
béo, axit amino và vi khuẩn có lợi cho đường ruột (probiotics).  

 

 
(210) 4-2018-28535 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 
(591) Da cam, xanh lam, tím, trắng. 
(731) PHARMATON AG   (CH) 

Hochbergerstrasse 60 B, 4057 BASEL, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung 
cho thực phẩm chứa vitamin, khoáng chất riêng hoặc kết hợp với chiết xuất thực vật, axit 
béo, axit amino và vi khuẩn có lợi cho đường ruột (probiotics).  
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(210) 4-2018-28536 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A25.7.7; A5.5.20 

(591) Vàng, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH KN Cam Ranh  
(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; cho thuê biển quảng cáo; tổ 

chức hội chợ thương mại; triển lãm thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; trưng bày 

sản phẩm; dịch vụ mua bán các sản phẩm bao gồm: đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, hàng 

lưu niệm (như tranh ảnh trang trí trong nhà, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đèn 

trang trí, hoa trang trí, ba lô, quần áo, túi xách, vòng tay, vòng cổ, sổ lưu niệm); dịch vụ 

của trung tâm thương mại cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 

thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ cho 

thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; cho thuê cửa hàng, gian hàng; tư 

vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật).  

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng 

xây dựng; dịch vụ làm sạch bên trong và bên ngoài tòa nhà; xây dựng sân gôn (goft); xây 

dựng khu du lịch sinh thái, xây dựng công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải 

trí; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng công trình. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ lữ hành nội 

địa và quốc tế (dịch vụ du lịch); dịch vụ vận tải; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê 

xe phục vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ trường học; dịch vụ giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ 

câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp tiện 

nghi giải trí; dịch vụ sân golf; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi golf, cho thuê 

phòng hòa nhạc và rạp chiếu phim nhằm mục đích giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; 

tổ chức và điều khiển hội nghị, tổ chức các cuộc thi thể thao; cung cấp các tiện nghi thể 

thao; thực hiện chuyến du lịch có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; thông 

tin giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị, phòng cưới. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người; thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm 

hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ bệnh viện. 
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(210) 4-2018-28537 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) CHONGQING WEI YI DA TRADING 

CO.LTD   (CN) 

Floor 3 section 2, no. 14 cai yuan ba 

wai tan motor fiting market, chongqing, 

china  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 07: Trục quay; hệ thống truyền lực bằng bánh xe răng cưa của máy; ổ bi [bộ phận 
của máy móc]; đầu xi lanh cho động cơ; xi lanh dùng cho máy móc; pít-tông [bộ phận của 
máy hoặc động cơ]. 

 
 

(210) 4-2018-28538 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A18.1.9; 26.3.23; 26.3.1; 18.1.23 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ABER Việt Nam  
(VN) 
Số 409 đường Phạm Văn Đồng, phường 
11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hoá; dịch 
vụ sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; vận tải bằng tắc xi.  

 
 

(210) 4-2018-28539 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A18.1.9; 18.1.23 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ABER Việt Nam  
(VN) 
Số 409 đường Phạm Văn Đồng, phường 
11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Báo chí.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình.  
 

Nhóm 38: Truyền hình.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hoá; dịch 
vụ sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; vận tải bằng tắc xi.  
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Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; 
tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; 
giải trí qua truyền thanh; giải trí qua đài phát thanh; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo 
dục]; trại tập luyện thể thao; trại tập luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cho 
thuê sân bãi thể thao. 

 
Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-28550 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem bôi mặt; dầu gội đầu; son môi; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2018-28551 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2; 25.1.25; 

5.13.25; 23.1.1 
(731) Công ty TNHH Đại Nam San  

(VN) 
225 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28552 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Finfood  (VN) 

Số E12/56D đường An Phú Tây, Hưng 
Long, ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả sấy khô (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
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(210) 4-2018-28553 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

55 đường số 8, phường 15, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn xây dựng hệ thống kế toán; dịch vụ khai thuế; kiểm 
toán doanh nghiệp; đánh giá kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy kế toán. 

 
 

(210) 4-2018-28556 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 25.1.6; 3.1.1; A1.11.8 
(591) Xanh, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Liên Minh Bách Khoa  (VN) 
299/3A Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở và trung học 
phổ thông; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2018-28557 (220) 22.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 25.1.6; 3.1.1; A1.11.8 
(591) Xanh, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Liên Minh Bách Khoa   (VN) 
299/3A Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở và trung học 
phổ thông; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2018-28558 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương đậm, cam, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị & tự 
động An Phát  (VN) 
Số 70 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

 
(210) 4-2018-28559 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 3.7.6; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SHE SG   (VN) 
39 đường số 14, KP5, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh                

 

(511)   Nhóm 08: Kìm bấm tỉa cắt móng; kìm; nhíp nhổ lông, tóc; dụng cụ uốn lông mi.  
 

(210) 4-2018-28570 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.5.2; 1.5.1; 7.1.13; 25.5.25; A7.1.12; 

7.1.6; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam, xanh da trời, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
đào tạo Anh Trần  (VN) 
Số 4, đường An Ninh, khu dân cư Thái 
Học 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-28571 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.2.3; 26.2.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH FU YUAN VN  (VN)
Số 20 đường N3, khu công nghiệp Sóng 
Thần 3, khu phố 1, phường Phú Tân, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp; ổ cắm; đầu cắm; tai nghe; pin sạc dự phòng; loa nghe. 
 

Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ 
thống và máy làm lạnh; bình nước nóng cho nhà tắm (thiết bị cung cấp nước nóng). 

 
 

(210) 4-2018-28572 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH FU YUAN VN   (VN)
Số 20 đường N3, khu công nghiệp Sóng 
Thần 3, khu phố 1, phường Phú Tân, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp; ổ cắm; đầu cắm; tai nghe; pin sạc dự phòng; loa nghe.  
 

Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ 
thống và máy làm lạnh; bình nước nóng cho nhà tắm (thiết bị cung cấp nước nóng). 

 

 
(210) 4-2018-28573 (220) 23.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A6.3.14; A5.5.20; 26.1.1; 

A6.3.12 
(540) 

  

(731) Mạch Quang Trung  (VN) 
Số 16, tổ 1a, phường Đức Xuân, thành 
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

 
(210) 4-2018-28575 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rex Roth  (VN) 
Số 35D, ngõ 71, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho đai truyền; dầu động vật dùng cho mục đích công 

nghiệp; chất kết tụ bụi; than chì dùng để bôi trơn, dầu để bôi trơn; dầu dùng để làm ẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28576 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rex Roth  (VN) 
Số 35D, ngõ 71, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Đai truyền cho máy phát điện; máy phát điện; tua bin thủy lực; động cơ điện, 
không dùng cho xe cộ mặt đất; tua bin gió; động cơ khí nén. 

 

 
(210) 4-2018-28577 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mama Food  
(VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm và thú săn (đã qua chế biến); chất chiết ra từ thịt.  
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho động vật.  
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Nhóm 44: Chăn nuôi động vật.  
 

 
(210) 4-2018-28590 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.3.2; A18.3.5; 3.7.9; 3.7.16; A6.3.5 
(591) Nâu, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Viễn Dương  (VN) 
Số 211 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt bao gồm: chất để tẩy rửa, đánh 
bóng tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm 
không chứa thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc. 

 

Nhóm 16: Giấy, các tông bao gồm: ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm và 
đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; keo dán dùng cho văn  phòng hoặc dùng cho 
gia đình; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; các tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo, 
dùng để bọc và bao gói. 

 

 
(210) 4-2018-28591 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) 7 SEAS LOGISTICS (HONG KONG) 

LIMITED  (HK) 
Unit D, 22/F., Reason Group Tower, 403 
Castle Peak Road, Kwai Chung, N.T., 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; cất giữ hàng hoá; sắp xếp du lịch (trừ đặt chỗ 
khách sạn). 

 

 
(210) 4-2018-28592 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh da trời, vàng cam, trắng. 
(731) 7 SEAS LOGISTICS (HONG KONG) 

LIMITED  (HK) 
Unit D, 22/F., Reason Group Tower, 403 
Castle Peak Road, Kwai Chung, N.T., 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; cất giữ hàng hoá; sắp xếp du lịch (trừ đặt chỗ 
khách sạn). 
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(210) 4-2018-28594 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Đỉnh Điểm  
(VN) 
720/16 - 18 đường Âu Cơ, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: văn phòng phẩm, đồ chơi, trò chơi. 
 

 
(210) 4-2018-28595 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa  (VN) 
Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-28596 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phim 
Tuổi Trẻ Việt  (VN) 
286/2B Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-28597 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng ánh kim, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
truyền thông Sao Hỏa  (VN) 
385D1+385D2 Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ điểm tin. 
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Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ; vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện 
thể hình và sức khỏe]; thông tin giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-28598 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng ánh kim, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
truyền thông Sao Hỏa  (VN) 
385D1+385D2 Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ điểm tin. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; thông tin giải trí. 

 
 

(210) 4-2018-28599 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng ánh kim, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
truyền thông Sao Hỏa  (VN) 
385D1+385D2 Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện 
thể hình và sức khỏe]. 

 

 
(210) 4-2018-28606 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn Hóa Việt  
(VN) 
Số 54 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 05: Thuốc đông y; dược phẩm; chế phẩm dược; thuốc cổ truyền; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-28607 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng, đen, xanh 

dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Ghin  (VN) 
622/37 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28608 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, đen, đỏ. (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Sài Gòn_Hòa 
Phát  (VN) 
Số 26, Cách Mạng Tháng 8, phường 
Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh (phòng tắm xông hơi, bồn tắm, bồn cầu, chậu rửa mặt (la-va-
bo), vòi tắm).  

 

 
(210) 4-2018-28610 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EFIRST ASIA Việt 
Nam  (VN) 
64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-28612 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 1.15.24; 3.7.19; 

A1.1.10; A1.1.5 
(591) Nâu, xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
Tâm Đức  (VN) 
597F quốc lộ 1A, khu phố 13, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, chăn, drap, gối, nệm thảm, màn, rèm, chỉ khâu, chỉ thêu, hàng 
may sẵn, giày dép.  

 

 
(210) 4-2018-28613 (220) 23.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Cẩm Linh  (VN) 
905 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng [quán ăn]; quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-28614 (220) 23.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Mai Nhung  (VN) 
291B Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2018-28615 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vân Khánh 
COSMETIC  (VN) 
218 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2018-28616 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vân Khánh 
COSMETIC  (VN) 
218 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2018-28618 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ECO ANIMAL 
HEALTH  (VN) 
Số 33M/89, đường Nguyễn ảnh Thủ, khu 
phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, dược phẩm, con giống, cây giống, 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2018-28619 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuynh  (VN) 
102/19 Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2018-28620 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ cho thể thao; thiết bị khẩn cấp và cứu hộ; pin và thiết bị nạp pin; 
thiết bị truyền phát, ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh, dữ liệu và hình ảnh; đĩa cd; đĩa dvd; 
tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được; thiết bị gắn cho máy ảnh và màn hình; giày 
bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm vật lý và 
hóa học; dụng cụ đo khoảng cách trong môn đánh gôn; kính râm; kính mắt; mặt nạ dùng 
khi bơi; hàng rào điện; thiết bị và dụng cụ đo điện; cáp điện tử; đĩa ghi trắng; thiết bị và 
dụng cụ điện tử dùng để ghi và/hoặc tái tạo âm nhạc; tai nghe; tai nghe choàng đầu; vỏ 
bọc dùng cho điện thoại thông minh; chương trình và phần mềm máy tính, đã được ghi; 
phần mềm trò chơi máy tính đã được ghi; chương trình trò chơi có thể tải xuống được, 
được cung cấp trực tuyến; ứng dụng (phần mềm) dùng cho điện thoại thông minh có thể 
tải xuống được; thiết bị ngoại vi máy tính và phần cứng máy tính; chíp mạch tích hợp sử 
dụng cho thẻ thông minh; băng và đầu chơi trò chơi có hình ảnh; mũ bảo hiểm; bộ quần 
áo bảo hộ [chống tai nạn hoặc thương tích]; máy quay đĩa; tệp tin âm nhạc có thể tải 
xuống được; đĩa dvd có nội dung âm nhạc và buổi biểu diễn âm nhạc; bản ghi hình ảnh kỹ 
thuật số có thể tải xuống được; phiếu thưởng (coupon) điện tử; phim hoạt hình; ấn phẩm 
điện tử, có thể tải xuống được. 
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(210) 4-2018-28627 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng cho văn phòng và gia đình; giấy dính (văn phòng phẩm) và tập 
anbom nhãn dính có hình; mẫu vẽ bằng giấy; vật liệu đóng gói (lót, nhồi) bằng giấy hoặc 
các tông; máy chữ và đồ dùng văn phòng [trừ đồ đạc]; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao 
gói; nhãn mác bằng giấy hoặc các tông; cờ và cờ hiệu, cờ đuôi nheo bằng giấy; miếng lót 
nhà dùng một lần bằng giấy hoặc cellulose dùng cho vật nuôi; vỏ nắp đậy bồn cầu bằng 
giấy; khăn giấy; đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm); bìa bọc hộ chiếu; hộp bằng 
giấy hoặc các tông; túi giấy; vỏ bọc bằng giấy dùng cho đồ đạc; bản in đồ họa; ấn phẩm 
(trừ sách và tạp chí xuất bản định kỳ); ảnh biểu diễn đồ họa; giấy dùng để in ảnh; sách; 
xuất bản phẩm dạng in. 

 

 
(210) 4-2018-28628 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da; thùng đựng hàng bằng da; ô, dù và gậy chống; ví bằng da 
đựng đồ trang điểm, chìa khóa và vật dụng cá nhân; nhãn mác bằng da; dây da dùng cho 
động vật; túi dùng cho vật nuôi; quần áo dùng cho vật nuôi; túi xách; ví; ví và hộp đựng 
thẻ tín dụng bằng da; ví để thẻ hành lý; hộp làm bằng da; tấm phủ bằng da; dây đai cho 
giầy trượt; túi đựng thức ăn cho động vật; vỏ bọc, bằng da, dùng cho lò xo; bộ yên cương 
cho ngựa; dây đai giúp em bé tập đi; dây da. 

 

 
(210) 4-2018-28629 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải; lược và bọt biển; đồ dùng tẩy trang (không dùng điện); đồ chứa sử 
dụng trong gia đình và nhà bếp; bộ nấu ăn có thể mang đi được sử dụng ở ngoài trời 
(không dùng điện); bộ đồ bàn ăn, không bao gồm dao dĩa và thìa; cái giữ đồ chứa đựng đồ 
uống có thể mang đi được; dụng cụ mở nút chai, dùng điện và không dùng điện; dụng cụ 
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loại bỏ xơ vải, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ mỹ phẩm; bàn chải đánh răng; 
thùng rác; bình pha cà phê không bằng kim loại quý (không chạy điện); bộ bát đĩa; hộp 
đựng thức ăn trưa; bình giữ nhiệt; giỏ để than đá; hộp dùng phân phối khăn giấy; dụng cụ 
đựng tiền tiết kiệm bộ phân phối xà phòng; hộp bằng thủy tinh; bình thót cổ bằng thủy 
tinh [đồ chứa đựng]; bình; đồ trang trí bằng sứ; giá đỡ nến; vải lau dùng để làm sạch kính; 
máng uống nước cho động vật; găng tay dùng cho lò nướng; bọt biển để tắm. 

 

 
(210) 4-2018-28630 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh biển, xanh lá, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EIJIKO  (VN) 
Phòng 303, số 9 Phan Kế Bính, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; trường đào tạo [giáo dục]; xuất bản sách; tập huấn [đào tạo]; 

tổ chức các cuộc thi; thông tin giáo dục; dịch vụ về giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội 
thảo [đào tạo].  

 

(210) 4-2018-28631 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng đựng tiền (quần áo); giầy dép và đồ đi chân; quần áo thể 

thao; quần áo cho người leo núi; quần áo cho người chơi gôn; quần áo dùng cho người đi 
câu; áo choàng (trừ mặc dành riêng cho thể thao và trang phục truyền thống Hàn Quốc); 
quần lót (quần áo); bộ quần áo phụ nữ; bộ quần áo đàn ông; quần áo cho trẻ con; quần jin 
(jean) màu lam; áo choàng ngoài của dược sĩ; hanbok [trang phục truyền thống của Hàn 
Quốc]; quần áo lót; áo sơ mi; áo len dài tay; bít tất; khăn quàng; găng tay cho quần áo có 
công nghệ cảm ứng của sản phẩm điện tử; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mặt nạ dùng trong 
mùa đông (trang phục); thắt lưng [trang phục]; quần áo mưa. 

 

 
(210) 4-2018-28633 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; sản phẩm sô cô la; đá ăn được và kem lạnh; 
đồ gia vị; ngũ cốc được đánh bóng; bột nhão hạnh nhân; cơm hộp; bánh xăng đuých; 
gimbap hình tam giác (món cơm hàn quốc); bột nở; mạch nha làm thực phẩm cho con 
người; kẹo gôm; kẹo; bánh bao hấp; đường làm thực phẩm; bánh gạo; muối có thể ăn 
được; trà (chè); đồ uống trên trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà (chè). 

 

 
(210) 4-2018-28636 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 38: Cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ cổng thông tin internet qua các ứng dụng 

điện thoại thông minh; dịch vụ cổng thông tin internet; dịch vụ truyền, truyền phát và tiếp 
nhận âm thanh, hình ảnh, ảnh động và ảnh tĩnh, văn bản và dữ liệu; truyền các tệp tin dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh và đa phương tiện, bao gồm các tệp tin có thể tải xuống được và 
tệp tin truyền trực tuyến qua mạng máy tính toàn cầu; truyền tải điện tử âm thanh, hình 
ảnh và dữ liệu khác và thông tin của tất cả các loại; cung cấp diễn đàn trực tuyến để 
truyền thông điệp, nhận xét và nội dung đa phương tiện giữa những người sử dụng; cung 
cấp dịch vụ phát trực tuyến phim/ca nhạc/hình ảnh động/trò chơi và nội dung đa phương 
tiện; truyền ảnh động, phim điện ảnh, bức tranh, ảnh, văn bản, bức ảnh, trò chơi, nội dung 
do người sử dụng tự tạo, nội dung âm thanh và thông tin qua internet; truyền hình ảnh 
động/âm thanh qua thiết bị di động và internet; dịch vụ phát thanh, truyền hình và truyền 
hình cáp; truyền phát internet không dây; truyền phát nội dung nghe nhìn và đa phương 
tiện qua internet; dịch vụ phát thanh và truyền hình; truyền phát âm nhạc; truyền phát trên 
internet chuyên về trò chơi trực truyến; phát sóng tương tác. 

 

 
(210) 4-2018-28638 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng Miền Đông  
(VN) 
C3, tổ 15, khu phố 3, phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Đầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)  Nhóm 42: Kiểm định các phương tiện và thiết bị đo lường; kiểm định chất lượng công 
trình; kiểm định máy móc, thiết bị; hiệu chuẩn các phương tiện và thiết bị đo lường; hiệu 
chuẩn máy móc, thiết bị; thử nghiệm các phương tiện và thiết bị đo lường; thử nghiệm 
chất lượng công trình.  
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(210) 4-2018-28650 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.2; 26.3.4; 26.3.3 
(591) Cam, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH LAVA DIGITAL  
(VN) 
275B Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn 
của nghệ sỹ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; marketing; quan hệ công chúng; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]. 

 

 
(210) 4-2018-28651 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Trần Kim Trân  (VN) 
362/4 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim; quần áo đan; áo khoác ngoài; quần áo ngủ; váy.  
 
 

(210) 4-2018-28652 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xám. 
(731) GE XUEHUA  (CN) 

No. 87 Qianzhai, Xiangzhai Village, 
Xianhua Street, Pujiang County, 
Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CHINA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; bản lề bằng kim loại; vật dụng nhỏ 
làm bằng sắt; xích bằng kim loại dùng cho gia súc; hợp kim để hàn; chìa khóa bằng kim 
loại. 

 
 

(210) 4-2018-28653 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Cháo (nấu chín); cháo (dạng súp); cơm (đóng hộp và đóng gói); cháo ăn liền; 
phở ăn liền; bún ăn liền. 

 
Nhóm 35: Mua bán: cháo (nấu chín), súp (dạng cháo), cơm (đóng hộp và đóng gói), cháo 
ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, mì ăn liền, mì sợi, bánh phở, nui (mì ống), bánh, kẹo, 
gạo, bột mì, bột gạo, bột thực phẩm; quảng cáo để bán hàng; triển lãm giới thiệu sản 
phẩm để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-28654 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo (nấu chín); cháo (dạng súp); cơm (đóng hộp và đóng gói); cháo ăn liền; 
phở ăn liền; bún ăn liền.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cháo (nấu chín), súp (dạng cháo), cơm (đóng hộp và đóng gói), cháo 
ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, mì ăn liền, mì sợi, bánh phở, nui (mì ống), bánh, kẹo, 
gạo, bột mì, bột gạo, bột thực phẩm; quảng cáo để bán hàng; triển lãm giới thiệu sản 
phẩm để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-28655 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo (nấu chín); cháo (dạng súp); cơm (đóng hộp và đóng gói); cháo ăn liền; 
phở ăn liền; bún ăn liền.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cháo (nấu chín), súp (dạng cháo), cơm (đóng hộp và đóng gói), cháo 
ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, mì ăn liền, mì sợi, bánh phở, nui (mì ống), bánh, kẹo, 
gạo, bột mì, bột gạo, bột thực phẩm; quảng cáo để bán hàng; triển lãm giới thiệu sản 
phẩm để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 
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(210) 4-2018-28656 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.3; 26.2.7; 1.15.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Phước  (VN) 
Nhà số 6 ngõ 295 phố Thụy Khuê, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; 
đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả ép không có 
cồn; nước sinh tố; nước sô đa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2018-28657 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

EVERLAND (EVERLAND 
INVESTMENT JOINT STOCK 
COMPANY)  (VN) 
Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ định giá (đánh giá) bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán bất 
động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; thẩm định giá 
bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-28658 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) PROTREND CO., LTD.  (TW) 

6F, No. 25, Lane 150, Section 1, 
Jiouzong Road, Neihu District, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Ván gỗ dùng cho xây dựng; gỗ dán; lớp gỗ dán bề mặt; gỗ bán thành phẩm; 
tấm dán mặt ngoài bằng gỗ; tấm gỗ lát.  
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(210) 4-2018-28659 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) PROTREND CO., LTD.   (TW) 

6F, No. 25, Lane 150, Section 1, 

Jiouzong Road, Neihu District, Taipei, 

Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng quần áo; đồ đạc trong nhà; đồ đạc bằng kim loại; giá 

(đồ đạc); giá để đồ đạc. 
 

 
(210) 4-2018-28662 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.8 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, trà, đồ 

uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ.      
 

 
(210) 4-2018-28663 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên   (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, trà, đồ 

uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống,  dịch vụ quán ăn tự phục vụ, 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ.      
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(210) 4-2018-28666 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.4 

(731) FUJIAN JIANMIN FOOD CO., LTD.  

(CN) 

Shedian, Luoshan, Jinjiang, Fujian, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; kẹo; sôcôla; bánh quy; thạch trái cây [dạng bánh kẹo]; chế phẩm ngũ 

cốc. 
 

 
(210) 4-2018-28670 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược quốc tế   (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2018-28671 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-28672 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28673 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2018-28674 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2018-28675 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2018-28676 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) SAMJIN AMOOK CO., LTD.  (KR) 

36, Taejong-ro 99beon-gil, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Chả cá; thực phẩm trên cơ sở cá; chả được hấp hoặc được chiên làm từ cá xay; 

thăn cá đã bỏ xương; bột cá dùng làm thức ăn cho người; cá được bảo quản; rau quả tẩm 
bột rán; món ăn tem-pu-ra có rau (món ăn của người Nhật Bản thường gồm cá, cua, tôm 
và rau). 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mỳ có chả cá (gồm chủ yếu là bánh mỳ); bánh bao man-đu 
kiểu Hàn Quốc [món bánh bao đặc trưng của người Hàn Quốc]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
tự chọn; nhà hàng theo phong cách phương Tây; dịch vụ nhà hàng theo chuỗi; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; hiệu bánh (cung cấp thức ăn); nhà hàng 
ăn nhanh và quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn nhanh; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2018-28677 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) SAMJIN AMOOK CO., LTD.  (KR) 

36, Taejong-ro 99beon-gil, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Chả cá; thực phẩm trên cơ sở cá; chả được hấp hoặc được chiên làm từ cá xay; 

thăn cá đã bỏ xương; bột cá dùng làm thức ăn cho người; cá được bảo quản; rau quả tẩm 
bột rán; món ăn tem-pu-ra có rau (món ăn của người Nhật Bản thường gồm cá, cua, tôm 
và rau). 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mỳ có chả cá (gồm chủ yếu là bánh mỳ); bánh bao man-đu 
kiểu Hàn Quốc [món bánh bao đặc trưng của người Hàn Quốc]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
tự chọn; nhà hàng theo phong cách phương Tây; dịch vụ nhà hàng theo chuỗi; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; hiệu bánh (cung cấp thức ăn); nhà hàng 
ăn nhanh và quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn nhanh; dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2018-28678 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  

(731) Lưu Văn Sang  (VN) 
Số 54 đường Lê Quang Đạo, phường Phú 

Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; mua bán (kinh doanh) mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa. 

 

 
(210) 4-2018-28679 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  

(731) Lưu Văn Sang  (VN) 
Số 54 đường Lê Quang Đạo, phường Phú 

Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; mua bán (kinh doanh) mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa. 
 

 
(210) 4-2018-28683 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Nguyễn Duy Tùng  (VN) 

Thôn 4, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm; gối. 

 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm; vỏ gối; màn chống muỗi; rèm bằng sợi dệt 

hoặc bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2018-28690 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.3; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bản cà phê  
(VN) 
37/114 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-28693 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) MO TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
98 Honghai Road, Room 8821, Miao 
County, Chongming District, Shanghai, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy chèo thuyền [thiết bị thể thao]; máy chèo thuyền để luyện tập thể chất; 

máy và thiết bị để tập thể dục; máy để phục hồi chức năng cơ bắp cho người và máy để 
luyện tập thân thể; thiết bị tập luyện thể hình; máy tập thể dục thể hình. 

 

 
(210) 4-2018-28694 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) NATURE & NATURE CO., LTD.  (KR) 

(Cheongdam-dong, GolfzonTowerSeoul) 
4F., 735, Yeongdong-daero, Gangnam-
gu, Seoul Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu mỹ phẩm để chăm sóc biểu bì da; kem mỹ phẩm dùng cho da; 
nước thơm để chăm sóc da [mỹ phẩm]; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu xoa bóp không 
dùng cho mục đích y tế; mặt nạ mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; kem chống lão 
hóa cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc và da đầu; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm chống nắng; nước sơn móng; chế phẩm làm thơm 
không khí; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; dầu gội đầu, không chứa thuốc; xà 
phòng mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể, không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc răng miệng. 
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(210) 4-2018-28695 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 1.15.3 
(731) STANLEY ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

9-13 Nakameguro 2-chome, Meguro-ku, 
Tokyo 153-8636, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)  Nhóm 09: Đi-ốt phát quang [led]; đi-ốt laze, không dùng cho mục đích y tế; tranzito quang 
điện [điện tử]; đi-ốt quang điện (đi-ốt bán dẫn); thiết bị cảm biến quang học; bộ cảm biến 
cảm ứng; bộ cảm biến ánh sáng mặt trời; bảng điều khiển cảm ứng; thiết bị hiển thị sử 
dụng đi-ốt phát quang; màn hình tinh thể lỏng; bảng hiển thị tinh thể lỏng; đèn nền cho 
màn hình tinh thể lỏng; màn hình hiển thị dữ liệu; bảng vận hành cho máy móc và thiết bị 
điện tử; thiết bị chiếu hình; bộ cảm biến hình ảnh nhạy sáng; bộ cảm biến hình ảnh; 
camera ghi hình dùng cho ô tô; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; camera hồng 
ngoại dùng cho ô tô; bảng vận hành cho máy móc và thiết bị viễn thông; thiết bị chiếu 
sáng dùng cho máy ghi hình; đèn chiếu sáng dùng cho máy quay hình [bộ phận của máy 
quay hình]; mô-đun truyền thông tin vô tuyến; đèn nhấp nháy dùng cho nhiếp ảnh; bóng 
đèn chớp dùng trong nhiếp ảnh; khung máy ảnh; đĩa huỳnh quang dùng để trình chiếu [bộ 
phận của máy chiếu hình]; bộ phận dạng bánh xe làm từ vật liệu huỳnh quang dùng để 
trình chiếu [bộ phận của máy chiếu hình]. 

 
 

(210) 4-2018-28696 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JIHONG HU  (CN) 

Room 302, Unit 3, Building 35, 
MengyinQu, No.90, Wenchang Road, 
Hongshan District, Wuhan, Hubei 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn mang đi [dịch vụ nhà hàng ăn uống]; dịch vụ quầy nước ép trái cây; dịch 
vụ phòng trà. 

 
 

(210) 4-2018-28697 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.16; A3.9.24 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Đàm Quang Tuấn  (VN) 

Phòng 507, B21, tập thể Kim Liên, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-28698 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 24.9.1 
(591) Vàng nâu, đỏ thẫm. 
(731) Đỗ Tiến Thắng  (VN) 

Số nhà 128, đường An Dương Vương, tổ 
35, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự 

thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-28699 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; A2.9.16 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-Ku Chiba-City, 
Chiba 261-8515 JAPAN 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cho động vật [không dùng cho mục đích thú y], cụ thể là 

xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử trùng và tẩy uế, thuốc nhuộm tóc, nước xức tóc, 
chế phẩm uốn tóc và tạo nếp cho tóc, nước hoa; mỹ phẩm cho động vật; dầu gội cho động 
vật nuôi làm cảnh; chất khử mùi cho động vật nuôi làm cảnh. 

 
Nhóm 05: Vòng cổ chống ký sinh trùng cho động vật; chế phẩm chống ký sinh trùng; axit 
amin dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chế phẩm hàn, gắn 
móng guốc của động vật; chế phẩm vi khuẩn dùng trong y tế và thú y; chế phẩm diệt trừ 
động vật gây hại; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích thú y; chất thử hóa học dùng cho 
mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho con người và động vật; 
enzym dùng cho mục đích thú y; nước thơm dùng cho mục đích thú y; chế phẩm thú y. 

 
Nhóm 06: Vòng đai nhận dạng động vật nuôi làm cảnh bằng kim loại thường; đồ chứa 
đựng [cất giữ, vận chuyển] thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh bằng kim loại; dây xích và 
chốt neo giữ động vật bằng kim loại; chuông đeo cổ cho động vật; cửa và nắp cửa ra vào 
bằng kim loại dùng cho động vật nuôi làm cảnh; chuồng bằng kim loại để nhốt động vật 
hoang dã; bẫy dùng để bắt động vật hoang dã. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ xén lông động vật [dụng cụ cầm tay]; cây lao móc để đánh bắt cá. 
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Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi làm cảnh; vòng cổ cho động vật nuôi làm cảnh và dây 
buộc, dắt động vật săn bằng da thuộc; bộ yên cương cho động vật; dây đai cho bộ yên 

cương; chăn phủ cho động vật; đồ bảo vệ chân cho động vật (quần áo). 

 
Nhóm 20: Giường cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà; hộp làm ổ cho động vật nuôi 

làm cảnh trong nhà; cũi cho chó và mèo nuôi làm cảnh trong nhà (kennels); đệm cho 

động vật nuôi làm cảnh; cột gỗ cho mèo cào chân; cũi cho động vật nuôi làm cảnh; miếng 
lót để dưới bát ăn cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà. 

 
Nhóm 21: Bàn chải và lược để chải lông cho động vật nuôi làm cảnh; chuồng cho vật nuôi 

trong nhà hoặc lồng cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà; lược cho động vật; đồ chứa 

đựng [máng ăn] thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh; máng thức ăn cho động vật nuôi làm 
cảnh có thiết bị cấp thức ăn điện tử; bát đựng thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh; đồ 

chứa đựng dùng trong gia đình và nhà bếp, cụ thể là đồ đựng thức ăn cho động vật nuôi 

làm cảnh; máng thức ăn cho động vật; bể nuôi thủy sinh và cá trong nhà; hộp (khay) cho 
vật nuôi trong nhà đi vệ sinh; vòng cho chim; bể tắm cho chim; khay rải ổ cho động vật 

nuôi trong nhà; đồ chứa đựng bằng nhựa để phân phối đồ uống cho động vật nuôi làm 

cảnh; đồ chứa đựng bằng nhựa để phân phối thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh; dụng cụ 

làm sạch thao tác bằng tay, cụ thể là xẻng cầm tay để thu dọn phân, chất thải của động vật 

nuôi làm cảnh. 

 
Nhóm 28: Lưỡi câu; đồ câu cá; dây câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá giả; vợt bắt bướm; đồ 

chơi cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà. 
 

Nhóm 31: Tảo làm thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn cho động vật 

nuôi làm cảnh; thức ăn cho chim; bánh qui cho chó; phụ phẩm ngũ cốc để làm thức ăn 
cho động vật; sản phẩm để thấm nước tiểu và phân của động vật (như để rải trong khay đi 

vệ sinh của động vật); đồ ăn nhai cho động vật; cát thơm dùng để rải cho động vật nuôi 

trong nhà đi vệ sinh lên; giấy phủ cát dùng để cho động vật nuôi trong nhà đi vệ sinh lên; 
mồi sống để câu cá; đồ uống cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà; mai mực cho chim rỉa 

ăn; bã rượu làm thức ăn cho động vật; bột cá làm thức ăn động vật. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến các sản phẩm cho động vật nuôi làm 

cảnh bao gồm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh, quần áo, 

đồ chơi và phụ kiện cho động vật nuôi làm cảnh; quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh 
và quảng cáo cho các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ động vật và động vật nuôi làm cảnh; dịch vụ chỗ 
ở tạm thời cho động vật và động vật nuôi làm cảnh; cho thuê chỗ ở tạm thời (cho động vật 

và động vật nuôi làm cảnh). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chải lông cho động vật; dịch vụ chải lông cho động vật nuôi làm cảnh; 

dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho động vật; dịch vụ thú y; dịch vụ chăn nuôi động 

vật. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ mai táng cho động vật nuôi làm 
cảnh. 
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(210) 4-2018-28700 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Hải Long  

(VN) 
Số 266, đường Lê Công Thanh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2018-28702 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giải pháp y 

dược Nam An  (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược 

 
 

(210) 4-2018-28703 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giải pháp y 

dược Nam An  (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược 

 
 

(210) 4-2018-28704 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giải pháp y 

dược Nam An  (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược 

 
 

(210) 4-2018-28705 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giải pháp y 

dược Nam An  (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược 

 

 
(210) 4-2018-28710 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.5; 26.2.7; 18.5.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Thiên Dưỡng  (VN) 
Số 19 ngõ Vạn Anh, phố Khâm Thiên, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; vở; xuất bản phẩm dạng in; bút [đồ dùng văn phòng]; 
ấn phẩm.  

 

Nhóm 18: Ba lô: cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ô (dù); túi học sinh.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); tất ngắn cổ; đồng phục; thắt 
lưng (trang phục).  

 

Nhóm 41: Trường học [giáo dục]; dịch vụ giải trí, thông tin giáo dục, tư vấn du học; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải được; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2018-28711 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và du lịch Tam Vương  
(VN) 
Số 23 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1351 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đại lý vé máy bay; du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-28712 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.4.2; A26.4.6; 26.7.25
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và tư vấn Gia Phạm  
(VN) 
126/17 đường TA28, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp (điện) 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu máy biến áp. 
 

 
(210) 4-2018-28713 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; A26.4.24; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu & đầu tư phát triển Tân 
Việt   (VN) 
Số 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh như loa, bộ khuếch đại âm thanh, đầu đọc đĩa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị âm thanh như loa, bộ khuếch đại âm thanh, 
đầu đọc đĩa.  

 

 
(210) 4-2018-28714 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2; A17.2.2 
(731) SUN YITAO  (CN) 

No-104, Dong San Xiang, Xiqiai Village 
Road, Chengtian Town, Chaonan, 
Shantou City, Guandong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tai nghe; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; phích cắm, ổ 

cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); dụng cụ dẫn đường. 
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(210) 4-2018-28715 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Nguyễn Thành Nghị  (VN) 

P.826-CT2A, KĐT Văn Quán Yên Phúc, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-28717 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm khử dầu mỡ 

dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; benzin dùng để tẩy vết 
bẩn (chất tẩy rửa);  chất làm mềm vải dùng cho giặt là; chất tẩy trắng dùng để giặt; xà 
phòng; chất tẩy rửa; nước hoa; vật liệu có mùi hương [chất thơm]; hương thơm để thắp; 
mỹ phẩm; chất dính để gắn tóc giả; chất dính để gắn lông mi giả; hồ bột dùng cho giặt là; 
galetin rong biển dùng trong giặt là [funori]; các chế phẩm làm thơm mát hơi thở; chất 
khử mùi dùng cho động vật. 

 

 
(210) 4-2018-28718 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2 
(731) LIN-CHIEN-HSING   (TW) 

No.625-2, Jinhua Rd., North Dist., 
Taichung City 404, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; son môi; mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh; mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Sợi dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; dầu gan cá (cod 
liver oil); chế phẩm vitamin; hemoglobm; chất bổ sung protem dùng cho ăn kiêng.  
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(210) 4-2018-28719 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.19; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và đầu tư kỹ 
thuật Minh Quang  (VN) 
Số 7 ngõ 5 Hoàng Văn Thụ, phường 
Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu máy cưa dây cắt kim cương well, máy tính all-in-
one, máy đo quang học 3d 

 

 
(210) 4-2018-28722 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ENGIS CORPORATION  (US) 

105 West Hintz Road, Wheeling, Illinois 
60090, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Hợp chất mài mòn, chất mài mòn dạng bùn sệt và chất lỏng để làm sạch dùng 

cho việc hoàn thiện độ mịn của bề mặt; bột kim cương nghiền sử dụng như một sản phẩm 
đánh bóng và mài mòn; chế phẩm làm sạch, đánh bóng và mài mòn. 

 
Nhóm 07: Máy để đánh bóng và mài kim loại và phụ kiện của chúng [dùng điện], cụ thể 
là, mỏ cặp, máy tịnh tiến đảo chiều, dụng cụ xoay, giũa, dụng cụ cắt và cưa, dụng cụ 
khoan và đá mài, bánh xoay và mũi mài kim cương, bàn chải đánh bóng và lưỡi cắt xoay; 
máy móc và thiết bị để đánh bóng [dùng điện]; máy mài. 

 

 
(210) 4-2018-28723 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ENGIS CORPORATION  (US) 

105 West Hintz Road, Wheeling, Illinois 
60090, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Hợp chất mài mòn, chất mài mòn dạng bùn sệt và chất lỏng để làm sạch dùng 

cho việc hoàn thiện độ mịn của bề mặt; bột kim cương nghiền sử dụng như một sản phẩm 
đánh bóng và mài mòn; chế phẩm làm sạch, đánh bóng và mài mòn. 

 
Nhóm 07: Máy để đánh bóng và mài kim loại và phụ kiện của chúng [dùng điện], cụ thể 
là, mỏ cặp, máy tịnh tiến đảo chiều, dụng cụ xoay, giũa, dụng cụ cắt và cưa, dụng cụ 
khoan và đá mài, bánh xoay và mũi mài kim cương, bàn chải đánh bóng và lưỡi cắt xoay; 
máy móc và thiết bị để đánh bóng [dùng điện]; máy mài. 
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(210) 4-2018-28724 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ENGIS CORPORATION  (US) 

105 West Hintz Road, Wheeling, Illinois 
60090, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn; vật liệu mài mòn làm bằng bụi đá quý hoặc đá bán quý; hợp 
chất mài mòn, chất mài mòn dạng bùn sệt và chất lỏng để làm sạch dùng cho việc hoàn 
thiện độ mịn bề mặt; hợp chất mài mòn; chế phẩm làm sạch, đánh bóng và mài mòn. 

 
 

(210) 4-2018-28727 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(731) FOSHAN VIOMI ELECTRICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 2 North, Xinxi Si Road, Xiashi 
Village Committee, Lunjiao Subdistrict 
Office, Shunde District, Foshan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén dùng cho tủ lạnh; máy cắt bánh mỳ; máy nhào trộn; máy rửa bát đĩa; 
máy giặt; máy ép nước trái cây, dùng điện. 

 
 

(210) 4-2018-28728 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(731) FOSHAN VIOMI ELECTRICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 2 North, Xinxi Si Road, Xiashi 
Village Committee, Lunjiao Subdistrict 
Office, Shunde District, Foshan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị sưởi ấm; thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị khử trùng; 
hệ thống và thiết bị nấu nướng; ấm đun nước, dùng điện. 

 
 

(210) 4-2018-28730 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) Phùng Thị Thu Hường   (VN) 

Số nhà 120, tổ 28K, khu 14, phường Gia 
Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; qnán cà phê; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2018-28731 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(731) FOSHAN VIOMI ELECTRICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 2 North, Xinxi Si Road, Xiashi 
Village Committee, Lunjiao Subdistrict 
Office, Shunde District, Foshan, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén dùng cho tủ lạnh; máy cắt bánh mỳ; máy nhào trộn; máy rửa bát đĩa; 
máy giặt; máy ép nước trái cây, dùng điện. 

 
 

(210) 4-2018-28732 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(731) FOSHAN VIOMI ELECTRICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 2 North, Xinxi Si Road, Xiashi 
Village Committee, Lunjiao Subdistrict 
Office, Shunde District, Foshan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị sưởi ấm; thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị khử trùng; 
hệ thống và thiết bị nấu nướng; ấm đun nước, dùng điện. 

 
 

(210) 4-2018-28733 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH BECAMEX TOKYU  

(VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công 
nghiệp - Dịch vụ - Đô thị tỉnh Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản, quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; kinh doanh 
bất động sản; và cho thuê văn phòng, kiốt, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các dự án bất động sản (chỗ ở, khu công nghiệp, trung tâm 
thương mại); xây dựng cơ sở hạ tầng và khu hành chính; giám sát xây dựng công trình; 
dịch vụ xây dựng nói chung.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1356 

(210) 4-2018-28734 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần VINAFARM 

Việt Nam   (VN) 
Km10, Quốc lộ 1B, xã Thạch Đài, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-28735 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sách 
MCBOOKS  (VN) 
Số 26 ngõ 245 phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí; tờ quảng cáo; tờ rao hàng; sổ tay. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sách, báo chí, tạp chí, tờ quảng cáo, tờ rao hàng, sổ tay.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ thư viện lưu động; dịch vụ 
giáo dục, giảng dạy; dịch vụ soạn thảo văn bản. 

 

 
(210) 4-2018-28736 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sách 
MCBOOKS  (VN) 
Số 26 ngõ 245 phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí; tờ quảng cáo; tờ rao hàng; sổ tay. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sách, báo chí, tạp chí, tờ quảng cáo, tờ rao hàng, sổ tay.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ thư viện lưu động; dịch vụ 
giáo dục, giảng dạy; dịch vụ soạn thảo văn bản.   
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(210) 4-2018-28737 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH CAFE LUIA   (VN) 
180C Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (nước có ga) và các đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây 
(nước trái cây ép) xi rô (chất cô đặc) để pha đồ uống và các chế phẩm khác pha đồ uống; 
nước uống không cồn có hương vị cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-28750 (220) 23.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TECHTRONIC POWER TOOLS 

TECHNOLOGY LIMITED  (VG) 
Trident Chambers, P.O. Box 146 Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, quặng kim loại; vật liệu bằng kim loại 
dùng cho xây dựng và công trình xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại có thể 
chuyên chở được; cáp và dây điện bằng kim loại thường và không dẫn điện; vật dụng nhỏ 
bằng ngũ kim; đồ chứa đựng bằng kim loại để lưu kho hoặc vận chuyển; két an toàn; đai 
ốc bằng kim loại; hộp bằng kim loại thường; bình chứa đựng bằng kim loại để lưu kho 
hoặc vận chuyển. 

 

 
(210) 4-2018-28751 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.2; A26.1.18 
(731) LEABEERNA CO., LTD.   (TH) 

No. 346 Moo. 12, Pakchong Sub-district, 
Pakchong District, Nakhon Ratchasima 
Province, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; sữa rửa mặt và tẩy trang; kem mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); chế 
phẩm chống nắng; phấn trang điểm; phấn nén (mỹ phẩm); thuốc bôi lông mi mắt (mát- 
ca-ra); bút chì kẻ lông mày; bút kẻ mắt; nước hoa; nước sơn móng; son môi; chất làm 
bóng môi (son bóng); son dưỡng môi và son màu; nước xức tóc. 
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(210) 4-2018-28753 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Lương Mạnh Hùng  (VN) 
ấp số 6, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh         

 

(511)   Nhóm 03: Dầu dừa (dùng trong làm sạch, chăm sóc da như một loại mỹ phẩm); hương 

liệu (tinh dầu); nước hoa; kem dưỡng da; sữa tắm; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-28754 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2018-28755 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính   (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2018-28756 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất Lê Trần  (VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: rầm kim loại dùng cho xây dựng, thanh mỏng 

lát trần nhà bằng kim loại, rầm đỡ bằng kim loại, trần nhà bằng kim loại, xà rầm bằng kim 

loại, rầm nhà bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng. 
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(210) 4-2018-28757 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.11.5; A5.3.13; 

A5.5.20 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
dịch vụ Nhà Mới  (VN) 
T11-OF-05, tầng 2 tòa T11 Times City, 
458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 

giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-28758 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hoa  (VN) 
11 Lạc Long Quân, phường Ea Tam, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk   

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật, cặp da, da thuộc, ví đựng tiền, túi xách tay, ba lô.  

 

 
(210) 4-2018-28759 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.21; 1.15.14 
(591) Hồng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Luyện   (VN) 
Số 6L2, đường Tân Hàng, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai (đồ uống); nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2018-28767 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thương mại Nhà Việt  
(VN) 
Thôn Đông Trung, xã Đồng Tĩnh, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)  Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng; sơn nội thất; sơn 
ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2018-28770 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; A26.11.8 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu   (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.   
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay. 
 

 
(210) 4-2018-28771 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; 26.4.2 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu   (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay. 
 

 
(210) 4-2018-28772 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; 26.4.2; 26.13.1 
(591) Đen, vàng, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay. 
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(210) 4-2018-28773 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu   (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.   
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay. 
 

 
(210) 4-2018-28774 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11; 7.3.2 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh Hoàng Lam   (VN) 
Thôn Đồng Bông, xã Kim Long, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa sắt; cửa inốc; cửa kéo bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-28775 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Minh ánh 
A.C.A  (VN) 
Lầu 1, số 46, đường số 4, khu phố 6, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28776 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Minh ánh 
A.C.A  (VN) 
Lầu 1, số 46, đường số 4, khu phố 6, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28777 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Juda Việt 
Nam  (VN) 
Số 166 phố Triều Khúc, xóm Đình, xã 

Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước tẩy rửa; hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28779 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Nhà Việt  
(VN) 
Thôn Đông Trung, xã Đồng Tĩnh, huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng; sơn nội thất; sơn 

ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2018-28780 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Nhà Việt  
(VN) 
Thôn Đông Trung, xã Đồng Tĩnh, huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)  Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng; sơn nội thất; sơn 

ngoại thất. 
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(210) 4-2018-28781 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thương mại Nhà Việt  
(VN) 
Thôn Đông Trung, xã Đồng Tĩnh, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)  Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng; sơn nội thất; sơn 
ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2018-28782 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thương mại Nhà Việt  
(VN) 
Thôn Đông Trung, xã Đồng Tĩnh, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)  Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng; sơn nội thất; sơn 
ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2018-28783 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thương mại Nhà Việt  
(VN) 
Thôn Đông Trung, xã Đồng Tĩnh, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)  Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng; sơn nội thất; sơn 
ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2018-28792 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh, đen, trắng. (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 
máy sản xuất rượu Vip  (VN) 
Số 22C, đường Bùi Hữu Nghĩa, ấp 1, xã 
Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2018-28793 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 
máy sản xuất rượu Vip  (VN) 
Số 22C, đường Bùi Hữu Nghĩa, ấp 1, xã 

Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2018-28794 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 
máy sản xuất rượu Vip  (VN) 
Số 22C, đường Bùi Hữu Nghĩa, ấp 1, xã 

Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2018-28795 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.5.1; 4.5.21 

(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, hồng, 

tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
chăm sóc trẻ em quốc tế 
Smartkids  (VN) 
Biệt Thự Số 1172 Thảo Điền, phường 

Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn chăm sóc trẻ em về giáo dục, các dịch vụ của trung tâm bao 

gồm chăm sóc giáo dục trẻ em bậc mẫu giáo. 
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(210) 4-2018-28796 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm V&S 
Việt Nam  (VN) 
Lô số A1-2.2, tầng 2 tòa nhà A1, khu 

văn phòng và nhà ở Vinaconex-1, Số 

289A đường Khuất Duy Tiến, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
 

 
(210) 4-2018-28797 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH STAR - USA  (VN) 
Thôn 4, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
 

 
(210) 4-2018-28798 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A17.2.2; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xuất 
nhập khẩu Phú Nam  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà MD Complex (khối văn 

phòng), số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn 

tài chính.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến khoa 

học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. 
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(210) 4-2018-28799 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh ngọc bích, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Sonik Việt Nam  (VN) 
Số 24 đường Ven Hồ Văn Chương, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 

sản phẩm trang trí nội thất và đồ dùng gia đình: tượng trang trí (tất cả chất liệu bao gồm 
thạch cao, gốm, sứ, gỗ, sắt, kim loại); đồng hồ; thảm trang trí (thảm lông, thảm nhà bếp, 
thảm trải sàn); giường; tủ; giá kệ; bàn phòng khách, bàn ăn, bàn làm việc; ghế, ghế Sofa; 
lọ hoa, bình hoa; hoa, cây giả; khăn trải bàn; ga gối; bát, đũa, thìa, dĩa nhà bếp; nồi, chảo 
(chất liệu thủy tinh, inox, tráng men, gốm sứ); giỏ mây trang trí; đèn; máy xay sinh tố; 
máy nướng bánh; máy trộn bột; máy ép hoa quả; bộ sứ nhà tắm; găng tay; lót cốc; tranh 
ảnh; búp bê trang trí; cốc; thớt; máy pha café.  

 

 
(210) 4-2018-28810 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần CHUNIL VINA  
(VN) 
Tầng 2, phòng 02-07, tháp A, tòa nhà 
Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ vận chuyển các kiện tài liệu; vận tải phức 
hợp quốc tế; chuyển phát bưu kiện; vận hành trạm xe; vận chuyển hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2018-28811 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần CHUNIL VINA  
(VN) 
Tầng 2, phòng 02-07, tháp A, tòa nhà 
Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát bưu kiện, vận tải phức hợp quốc tế; dịch vụ chuyển phát 
nhanh, bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo quản hàng hóa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1367 

(210) 4-2018-28812 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần CHUNIL VINA  
(VN) 
Tầng 2, phòng 02-07, tháp A, tòa nhà 

Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, 

phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát bưu kiện, vận tải phức hợp quốc tế, dịch vụ chuyển phát 

nhanh, bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo quản hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2018-28813 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần CHUNIL VINA  
(VN) 
Tầng 2, phòng 02-07, tháp A, tòa nhà 

Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, 

phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát bưu kiện, vận tải phức hợp quốc tế, dịch vụ chuyển phát 

nhanh, bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo quản hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2018-28814 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 7.1.24 

(591) Xanh, trắng. 

(731) Công ty TNHH LAVIS BROTHERS 
COATING  (VN) 
Số 16A VSIP II - A, đường Hòa Bình, 

khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore, 

xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)  Nhóm 02: Sơn; phẩm màu; mực in; sơn lót; chất dùng để bảo quản gỗ, chất màu, chất 

nhuộm.  

 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-28815 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH LAVIS BROTHERS 

COATING  (VN) 
Số 16A VSIP II - A đường Hòa Bình, 
khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, 
xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 
lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường.  

 

 
(210) 4-2018-28816 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(731) Công ty TNHH M.R.O  (VN) 

21 đường số 49B, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: dùi, rìu, lưỡi lê, dao, kéo, dụng cụ 
khoan, búa, đục, cuốc, xẻng, bào, giũa, cưa, kìm, êtô, cờ lê, tua vít, cào.  

 
 

(210) 4-2018-28817 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1; A25.7.3 
(591) Đen, vàng cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH M.R.O   (VN) 

21 đường số 49B, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy công cụ, máy nông nghiệp, máy phát điện, máy và thiết bị điện 
để làm sạch, máy bơm, máy khí nén, máy cắt, máy nghiền, máy khoan, búa điện, búa khí 
nén, dao điện, kéo điện, máy hàn, máy mài, máy gọt, máy bào, máy cưa, máy ép công 
nghiệp, máy đột lỗ, máy in, thiết bị phun mực dùng cho máy in, động cơ (không dùng cho 
xe cộ mặt đất), súng phun sơn, máy sơn, máy bắt vít chạy điện, công cụ cầm tay chạy 
điện, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (dùi, rìu, lưỡi lê, dao, kéo, dụng cụ 
khoan, búa, đục, cuốc, xẻng, bào, giũa, cưa, kìm, êtô, cờ lê), văn phòng phẩm, sơn cách 
điện và cách nhiệt; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý ký gửi hàng hóa, cụ thể 
là: máy công cụ, máy nông nghiệp, máy phát điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy 
bơm, máy khí nén, máy cắt, máy nghiền, máy khoan, búa điện, búa khí nén, dao điện, kéo 
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điện, máy hàn, máy mài, máy gọt, máy bào, máy cưa, máy ép công nghiệp, máy đột lỗ, 
máy in, thiết bị phun mực dùng cho máy in, động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất), 
súng phun sơn, máy sơn, máy bắt vít chạy điện, công cụ cầm tay chạy điện, công cụ và 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (dùi, rìu, lưỡi lê, dao, kéo, dụng cụ khoan, búa, đục, 
cuốc, xẻng, bào, giũa, cưa, kìm, êtô, cờ lê), văn phòng phẩm, sơn cách điện và cách nhiệt. 

 
 

(210) 4-2018-28818 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1; A25.7.3 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH M.R.O  (VN) 
21 đường số 49B, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy công cụ, máy nông nghiệp, máy phát điện, máy vâ thiết bị điện 
để làm sạch, máy bơm, máy khí nén, máy cắt, máy nghiền, máy khoan, búa điện, búa khí 
nén, đao điện, kéo điện, máy hàn, máy mài, máy gọt, máy bào, máy cưa, máy ép công 
nghiệp, máy đột lỗ, máy in, thiết bị phun mực dùng cho máy in, động cơ (không dùng cho 
xe cộ mặt đất), súng phun sơn, máy sơn, máy bắt vít chạy điện, công cụ cầm tay chạy 
điện, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (dùi, rìu, lười lê, dao, kéo, dụng eụ 
khoan, búa, đục, cuốc, xẻng, bào, giũa, cùa, kìm, ôtô, cờ lê), văn phòng phẩm, sơn cách 
điện và cách nhiệt; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch - vụ đại lý ký gửi hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2018-28819 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1; A25.7.3 
(591) Đen, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH M.R.O   (VN) 

21 đường số 49B, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy công cụ, máy nông nghiệp, máy phát điện, máy và thiết bị điện 
để làm sạch, máy bơm, máy khí nén, máy cắt, máy nghiền, máy khoan, búa điện, búa khí 
nén, dao điện, kéo điện, máy hàn, máy mài, máy gọt, máy bào, máy cưa, máy ép công 
nghiệp, máy đột lỗ, máy in, thiết bị phun mực dùng cho máy in, động cơ (không dùng cho 
xe cộ mặt đất), súng phun sơn, máy sơn, máy bắt vít chạy điện, công cụ cầm tay chạy 
điện, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (dùi, rìu, lưỡi lê, dao, kéo, dụng cụ 
khoan, búa, đục, cuốc, xẻng, bào, giũa, cưa, kìm, êtô, cờ lê), văn phòng phẩm, sơn cách 
điện và cách nhiệt; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý ký gửi hàng hóa, cụ thể 
là: máy công cụ, máy nông nghiệp, máy phát điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy 
bơm, máy khí nén, máy cắt, máy nghiền, máy khoan, búa điện, búa khí nén, dao điện, kéo 
điện, máy hàn, máy mài, máy gọt, máy bào, máy cưa, máy ép công nghiệp, máy đột lỗ, 
máy in, thiết bị phun mực dùng cho máy in, động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất), 
súng phun sơn, máy sơn, máy bắt vít chạy điện, công cụ cầm tay chạy điện, công cụ và 
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dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (dùi, rìu, lưỡi lê, dao, kéo, dụng cụ khoan, búa, đục, 
cuốc, xẻng, bào, giũa, cưa, kìm, êtô, cờ lê), văn phòng phẩm, sơn cách điện và cách nhiệt. 

 

 
(210) 4-2018-28831 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tân Thịnh Vượng   (VN)
Số 8, hẻm 604/33/20 tổ 22 tập thể X26, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: túi xách (bằng da), ví da, ba lô, vali bằng da, hộp 
đựng đồ bằng da, dây thắt lưng bằng da, giày dép bằng da, quần áo thời trang, miếng đính 
trang trí [đồ may vá], huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo], huy hiệu để đeo 
không bằng kim loại quý, huy hiệu cho trang phục (không bằng kim loại quý), khoá cài 
của thắt lưng, lông chim [phụ kiện trang phục], cái móc cho dây đeo quần, khoá cài giày, 
khoá cài [phụ kiện của trang phục], cúc, khuy, chi tiết trang trí, trừ loại dùng làm đồ trang 
sức, vòng hay dây đeo chìa khóa, khoá trượt [khoá kéo], vật trang trí dùng cho quần áo, 
khoá kéo dùng cho túi, huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo], đồ trang trí cho 
quần áo, miếng vá nhiệt để sửa chữa đồ vải, móc giầy.  

 

 
(210) 4-2018-28832 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xám, đen, đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Mai Trâm  (VN) 
64D đường số 32, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun sương. 
 

Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; loa; bộ khuếch đại âm thanh. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp gồm: máy phun 
sương, máy tạo ẩm, máy dẫn dụ chim yến, loa phát thanh dẫn dụ chim yến, máy sấy yến, 
máy tạo mùi nhà yến, thiết bị định giờ cho nhà yến, thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm; mua bán 
vải, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng, kim loại và quặng kim loại, sắt thép; mua bán 
thực phẩm chế biến.  

 

 
(210) 4-2018-28833 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.10; A3.7.24 
(591) Xám, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Mai Trâm  (VN) 
64D đường số 32, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy phun sương. 
 

Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; loa; bộ khuếch đại âm thanh.  
 
Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp gồm: máy phun 
sương, máy tạo ẩm, máy dẫn dụ chim yến, loa phát thanh dẫn dụ chim yến, máy sấy yến, 
máy tạo mùi nhà yến, thiết bị định giờ cho nhà yến, thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm; mua bán 
vải, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng, kim loại và quặng kim loại, sắt thép; mua bán 
thực phẩm chế biến.  

 

 
(210) 4-2018-28834 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 2.9.4; A11.3.3 (540) 

  

(731) Phạm Thị Hà   (VN) 
6C7, 326/1 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chi 
Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2018-28835 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4 
(591) Nâu đậm. 

(540) 

  

(731) 1. Phạm Thị Trang   (VN) 
Số 9, đường 39, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Khánh Chi   (VN) 
7/18bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-28836 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) 1. Phạm Thị Trang   (VN) 
Số 9, đường 39, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Khánh Chi   (VN) 
7/18bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2018-28837 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-28838 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.13.1; 18.3.21 

(591) Xanh, đỏ, trắng, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú    (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-28839 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 18.2.1; 26.15.15 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại Phúc Đức  (VN) 
Số 216 đường Trần Hưng Đạo, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; mua bán: đồ điện gia dụng, giường tủ, và đồ nội thất 

tương tự, cụ thể là: bàn, ghế, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình, cụ thể là: quạt điện, 

tivi, máy lọc nước, máy xay - máy ép, lò nướng - lò vi sóng 
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(210) 4-2018-28850 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm AVANTA   (VN) 
148 Trần Lựu, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-28851 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm AVANTA    (VN) 
148 Trần Lựu, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-28852 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21; 

5.5.16 
(591) Nâu, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ quốc 
tế Hoa Kỳ  (VN) 
43 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người.  

 

 
(210) 4-2018-28853 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.23; A26.11.7 (540) 

  

(731) Phùng Anh Tuấn  (VN) 
28 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh như: loa, micrô, bộ trộn âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, 

đầu kỹ thuật số, tai nghe. 
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(210) 4-2018-28854 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.7; 26.4.2; 26.11.3; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp môi 
trường Puritrak  (VN) 
Số 1A ngách 475/20/63 Nguyễn Trãi, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phân tích không khí.  

 

Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí.  
 

(210) 4-2018-28855 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp môi 
trường Puritrak   (VN) 
Số 1A ngách 475/20/63 Nguyễn Trãi, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phân tích không khí. 

 

Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí.  
 

 
(210) 4-2018-28856 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Nam  (VN) 
Số 57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cà phê, chè (trà), ca cao, gạo, bột và sản phẩm làm từ 

bột ngũ cốc, bánh kẹo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh 

doanh chuỗi cửa hàng kinh doanh các sản phẩm cà phê, chè, ca cao, gạo, bột và sản phẩm 

làm từ bột ngũ cốc, bánh kẹo; nhượng quyền thương mại; quảng cáo; tổ chức triển lãm 

cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2018-28858 (220) 24.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.4.4 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Liên   (VN) 
Tổ 7, khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng 
Trị, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ dùng cho y tế.  
 
 

(210) 4-2018-28859 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.3; 26.13.25; A5.5.20; 1.15.15 
(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 

thuật Bội Trân   (VN) 
Thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: tranh nghệ thuật, hàng thủ công mỹ 
nghệ.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê, giải khát.  
 

 
(210) 4-2018-28870 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 4.5.21; 2.9.12 (540) 

  

(731) Công ty xuất nhập khẩu - đầu 
tư và xây dựng Gia Thăng   (VN)
18 Nguyễn Thị Thập, khu phố 3, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-28872 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần TA Store 

Việt Nam   (VN) 
Số nhà 15 ngõ 137, phố Việt Hưng, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-28873 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 

Hồng Hà   (VN) 
Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-28874 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 

Hồng Hà  (VN) 
Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-28875 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 

Hồng Hà  (VN) 
Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-28876 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13 
(731) AUSTRALIA HEALTH RESEARCH & 

DEVELOPMENT GROUP PTY LTD.  
(AU) 
17 Iris Place, Acacia Ridge, QLD 4110, 
Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho 
người thon thả; chế phẩm chống nắng; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích 
trang điểm.  

 
 

(210) 4-2018-28877 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Trương Hồng Phúc   (VN) 
Đội 4, thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, miếng lót bên trong giày, giày thấp cổ, giày cao cổ, quần áo, đồ đi chân. 
 
 

(210) 4-2018-28890 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Toàn Phương  (VN) 
45/23, đường Phan Chu Trinh, khu phố 
3, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót mặc bên trong (người lớn và trẻ em); quần áo thể thao 
(đồng phục thể thao, quần lót đệm); quần áo trẻ em và trẻ sơ sinh; giày dép; mũ (nón). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ, đại lý ký gửi: quần áo các loại, quần 
áo lót mặc bên trong (người lớn và trẻ em), quần áo thể thao (đồng phục thể thao, quần lót 
đệm), quần áo trẻ em và trẻ sơ sinh, áo khoác, khăn choàng, thắt lưng (trang phục), mũ 
(nón) các loại, tất (vớ), giày dép, ba lô, túi xách tay, túi du lịch, ví (bóp), vali, cặp da, mắt 
kính, đồng hồ đeo tay, bông tai, vòng đeo tay, vòng đeo chân; dịch vụ xuất nhập khẩu 
hàng hóa; dịch vụ quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); tổ chức sự kiện cho 
mục đích kinh doanh và thương mại. 

 

 
(210) 4-2018-28891 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Tradiphar  (VN) 
Thôn Phục Thiện, xã Hoàng Tiến, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-28892 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-28893 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1379 

(210) 4-2018-28895 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.11.1; 3.9.19 
(591) Đỏ, xanh dương, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát-
xa; dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2018-28896 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát-
xa; dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2018-28897 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát-
xa; dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2018-28898 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1380 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát-
xa; dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2018-28899 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 8.1.1 
(591) Nâu đỏ nhạt, trắng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lê Nguyên Phụng  (VN)
134/109/4A Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống - giải khát  
 

 
(210) 4-2018-28910 (220) 24.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 9.9.1; A9.9.5; 26.4.1 
(591) Xanh nõn chuối, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuân  (VN) 
Thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2018-28912 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A24.15.11 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần quản lý đầu 

tư kiến trúc - xây dựng ATA  
(VN) 
Số 10, ngách 82/29 đường Nguyễn Phúc 
Lai, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình 

cầu đường, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng, thiết kế công trình cấp thoát nước; thiết kế công 
trình điện chiếu sáng, thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội thất, ngoại thất công trình.  
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(210) 4-2018-28913 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.25; 25.1.6 
(591) Đỏ, xám, trắng, vàng, xanh lá cây, đen, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ SACOTEC  (VN) 
101 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi sinh (không dùng cho mục đích y 

học và thú y); chế phẩm vi khuẩn (không dùng cho mục đích y tế và thú y); chế 
phẩm/sinh học (không dùng cho mục đích y tế và thú y); chế phẩm vi lượng dùng cho cây 
trồng.  

 

 
(210) 4-2018-28915 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Tín 

Nghĩa   (VN) 
Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - giai 
đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại: cà phê nguyên hạt, cà phê hòa tan, cà phê rang, cà phê xay; 

bánh kẹo có hương vị cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê các loại, đồ uống có vị cà phê, bánh kẹo có hương vị 
cà phê, các loại máy xay cà phê, máy rang cà phê, máy pha cà phê, máy lọc cà phê, máy 
bán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-28916 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Tín 

Nghĩa   (VN) 
Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - giai 
đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai    

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại: cà phê nguyên hạt, cà phê hòa tan, cà phê rang, cà phê xay; 
bánh kẹo có hương vị cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê các loại, đồ uống có vị cà phê, bánh kẹo có hương vị 
cà phê, các loại máy xay cà phê, máy rang cà phê, máy pha cà phê, máy lọc cà phê, máy 

bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-28917 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu. 

(731) Công ty cổ phần cà phê Tín 
Nghĩa   (VN) 
Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - giai 

đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai    

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại: cà phê nguyên hạt, cà phê hòa tan, cà phê rang, cà phê xay; 

bánh kẹo có hương vị cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê các loại, đồ uống có vị cà phê, bánh kẹo có hương vị 
cà phê, các loại máy xay cà phê, máy rang cà phê, máy pha cà phê, máy lọc cà phê, máy 

bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-28918 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; A26.4.5 

(591) Xanh dương, đỏ, nâu. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Tín 

Nghĩa   (VN) 
Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - giai 

đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai    

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại: cà phê nguyên hạt, cà phê hòa tan, cà phê rang, cà phê xay; 

bánh kẹo có hương vị cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê các loại, đồ uống có vị cà phê, bánh kẹo có hương vị 

cà phê, các loại máy xay cà phê, máy rang cà phê, máy pha cà phê, máy lọc cà phê, máy 
bán cà phê. 
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(210) 4-2018-28919 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Tín 

Nghĩa   (VN) 
Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - giai 
đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai    

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại: cà phê nguyên hạt, cà phê hòa tan, cà phê rang, cà phê xay; 

bánh kẹo có hương vị cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê các loại, đồ uống có vị cà phê, bánh kẹo có hương vị 
cà phê, các loại máy xay cà phê, máy rang cà phê, máy pha cà phê, máy lọc cà phê, máy 
bán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-28930 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại cầm đi được; phần mềm máy tính; phần mềm trí tuệ 
nhân tạo; phần mềm thực tế ảo.  

 
Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị ngành viễn thông, thiết bị quản 
lý viễn thông di động, phần mềm máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh và tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi 
nghiệp; nghiên cứu kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ ươm mầm 
công nghệ (hỗ trợ hình thành và phát triển các dự án công nghệ thông tin mới), cụ thể là, 
dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập kế hoạch thương mại 
hóa và marketing chiến lược.  

 
Nhóm 36: Bất động sản; cung cấp không gian làm việc phù hợp cho các công ty khởi 
nghiệp; dịch vụ đầu tư vốn và dịch vụ tài chính; dịch vụ ươm mầm doanh nghiệp (hỗ trợ 
hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp), cụ thể là, cung cấp hỗ trợ tài chính 
cho những người hành nghề tự do và doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin. 
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Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa, bảo trì thiết bị chuyên ngành: thông tin di động, 
nhắn tin và điện thoại dùng thẻ.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ; dịch vụ nhắn 
tin điện thoại; thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ tư vấn mạng lưới viễn thông, dịch 
vụ kết nối người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu.  

 

Nhóm 42: Thiết kế mạng lưới dịch vụ viễn thông bao gồm các mạng: thông tin di động, 
nhắn tin và điện thoại dùng thẻ; nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; nghiên cứu khoa học; tư vấn công nghệ.  

 

 
(210) 4-2018-28931 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.2.7; A26.1.17; 25.5.2; 26.4.1; 1.15.15
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Phượng Hoàng  
(VN) 
240 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh (vòi nước nhựa). 
 

 
(210) 4-2018-28932 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LIN PO NIEN   (TW) 

3F, No.13, Ln.224, Guangming St, 
Xindian Dist, New Taipei City 23147, 
Taiwan (CHINA) 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: chất bổ sung ăn kiêng cho người.  
 

 
(210) 4-2018-28933 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23 
(731) Công ty TNHH tư vấn HI TIEN  

(VN) 
B3 - Khu dân cư Kim Sơn, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ các thực phẩm chay.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống bao gồm cả cung cấp thực phẩm chay.  
 

 
(210) 4-2018-28936 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7 
(731) FOSHAN DINGPULE ELECTRIC CO., 

LTD.  (CN) 
No.1, No.120 Waihuan Rd, Shunde 
High-tech Zone, Ronggui Street Office, 
Shunde Dist, Foshan, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn khí đốt; tủ lạnh; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; buồng đốt; vòi 

khoá cho ống và đường ống dẫn; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ khử trùng [thiết bị khử 
trùng]; bộ tản nhiệt, dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện  

 

 
(210) 4-2018-28937 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.8; A5.11.13 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Doanh  (VN) 
L60 - Lô 90,91 đường số 28, KDC Ngân 
Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường. 

 

 
(210) 4-2018-28938 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) KITE PHARMA, INC.   (US) 

2400 Broadway, Santa Monica, 
California 94404 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)  Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm, cụ thể là các chế phẩm dùng trong điều trị ung thư và 
khối u; các chế phẩm dược phẩm cho liệu pháp miễn dịch, bao gồm cả liệu pháp tế bào t. 
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(210) 4-2018-28940 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY  (US) 
200 Innovation Way, Akron, Ohio USA 
44316-0001 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
 

 
(210) 4-2018-28948 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HANLIM PHARM. CO., LTD.   (KR) 

2-27, Yeongmun-ro, Cheoin-gu, Yongin-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm hóa học dùng cho dược 
phẩm; chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho mục đích y tế; dầu dùng để chữa bệnh, chế 
phẩm dược, muối natri dùng cho mục đích y tế; thuốc viên; thuốc uống cho người; chế 
phẩm vitamin.  

 

 
(210) 4-2018-28950 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH du lịch và ẩm 

thực HDM Việt Nam  (VN) 
Số 22, ngõ 656 Lạc Long Quân, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2018-28951 (220) 24.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.22; 2.3.22; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ pha lê Việt  (VN) 
95/B9 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm; mua bán tranh phật bằng đá quý, tranh phật bằng giấy, 
tranh phật trên kính/pha lê, tranh gỗ (tác phẩm điêu khắc, tranh in), tranh phật 2D, 3D 
trong khối pha lê, tượng phật lưu ly, tượng phật đá quý, các sản phẩm trang trí (hoa sen 
phalê, quả cầu pha lê).  

 

 
(210) 4-2018-28952 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 18.1.21; 4.5.2; 4.5.3; A25.3.15 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NICE GARDEN 
Việt Nam   (VN) 
181 Đặng Thúc Vịnh, tổ 20, ấp 3, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe nâng, xe đẩy.  

 

 
(210) 4-2018-28953 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.6; 26.1.1; 1.15.11 
(591) Trắng, đỏ đậm, đỏ đun, vàng, xanh 

dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BS 
ENTERTAINMENT Việt Nam   (VN)
62/7 Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên các video, trang web; sản xuất 

phim/video quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2018-28954 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 13.1.5 
(591) Trắng, đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá 

cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NEW PERFECT 
LIFE   (VN) 
231 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (tỏi đã lên men, sấy và bảo quản). 
 

Nhóm 33: Rượu vang tỏi đen.  
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(210) 4-2018-28959 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; 19.3.1; A5.5.20; 10.5.19 
(731) Nguyễn Quang Huy   (VN) 

29.06 Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sản phẩm làm sạch da; xà phòng để sử dụng cá nhân; sản 

phẩm tẩy tế bào chết trên mặt; chất thơm và nước hoa. 
 

 
(210) 4-2018-28962 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) GUANGZHOU MEIXIUSI 

COSMETICS CO., UD.   (CN) 
Floor 5, Building A, No.8, 
Xiamaoxiangxi Industry Boulevard 
Tianjulu, Baiyunhu Street, Baiyun 
District, Guangzhou city, Guangdong 
province, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng; chế phẩm để chăm sóc móng; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy nước 

làm bóng móng tay, móng chân; móng (tay; chân) giả; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng 
chân. 

 

 
(210) 4-2018-28964 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) ASTON SOON BOON PIAU   (SG) 

7C Jalan Pernama Singapore 499247  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong nhà hàng, quán cà phê, quán ăn tự 

phục vụ, căng tin, quán phục vụ đồ ăn uống nhẹ, nhà hàng và quầy ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tận nơi do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-28965 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 1.15.5 
(591) Nâu, trắng. 
(731) ASTON SOON BOON PIAU   (SG) 

7C Jalan Pernama Singapore 499247 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong nhà hàng, quán cà phê, quán ăn tự 

phục vụ, căng tin, quán phục vụ đồ ăn uống nhẹ, nhà hàng và quầy ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tận nơi do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-28966 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; A26.11.8 
(591) Nâu, trắng. 
(731) ASTON SOON BOON PIAU  (SG) 

7C Jalan Pernama Singapore 499247 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong nhà hàng, quán cà phê, quán ăn tự 

phục vụ, căng tin, quán phục vụ đồ ăn uống nhẹ, nhà hàng và quầy ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tận nơi do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-28970 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.5.15; A3.5.24 
(731) Công ty cổ phần Janbee  (VN) 

Lô Y1&Y2 đường D3-N2, KCN Nam 
Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (không chứa cồn). 
 

 
(210) 4-2018-28971 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Janbee   (VN) 

Lô Y1&Y2 đường D3-N2, KCN Nam 
Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (không chứa cồn).  
 

 
(210) 4-2018-28972 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Janbee     (VN)
Lô Y1&Y2 đường D3-N2, KCN Nam 

Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Đường dùng để làm thực phẩm; bánh; kẹo; hạt nêm (gia vị).  
 

(210) 4-2018-28973 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.16; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 25.5.25; 

26.3.4 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Nhật Quang  (VN) 
163/4B Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-28974 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 25.5.5; 3.9.16 

(591) Xanh dương, xanh xám, đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Nhật Quang  (VN) 
163/4B Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1391 

(210) 4-2018-28975 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 19.7.1; A19.7.16; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, đỏ, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Nhật Quang  (VN) 
163/4B Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-28978 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.16; A5.3.13; A5.3.14; 

26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tần  (VN) 
75/16 KP Tân Lập, phường Đông Hòa, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-28979 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.2; 26.1.10; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lương Quốc Huy  (VN) 
33/7 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường 
Tân Hưng, quận 07, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày. 
 

 
(210) 4-2018-28982 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.9 
(731) NINGBO BODE HIGHTECH CO., LTD.  

(CN) 
Yunlong Town, Yinzhou District, 
Ningbo City, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: Vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; dây điện thoại; cáp quang; cuộn 
điện từ; đơn tinh thể silic dùng cho thiết bị bán dẫn; thiết bị điện phân; thiết bị an toàn 
giao thông đường sắt; gọng kính đeo mắt; pin điện; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý 
không khí hoặc nước. 

 

 
(210) 4-2018-28989 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0102504 25.07.2018 KR 

(731) GROUNDONE CORP.  (KR) 
22, Seocho-daero 78-gil, Seocho-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng dùng cho chuỗi khối (blockchain), có thể tải về; ứng dụng 
điện thoại thông minh có thể tải về (phần mềm); phần mềm mã hóa tiền điện tử có thể tải 
về; thẻ mạch tích hợp mã hóa tiền điện tử; phần mềm ứng dụng cho thanh toán qua điện 
thoại di động có thể tải về; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về]; thẻ mã hóa 
tiền điện tử; thiết bị đầu cuối dùng cho thanh toán điện tử; ví điện tử [phần mềm có thể tải 
về]; phần mềm máy tính liên quan đến xử lý các giao dịch tài chính; phiếu quà tặng dùng 
cho thiết bị di động có thể tải về; phiếu quà tặng điện tử có thể tải về; phần mềm dùng cho 
giao dịch tiền ảo có thể tải về; phần mềm cho ví điện tử có thể tải về; thiết bị đầu cuối 
máy vi tính dùng cho nghiệp vụ ngân hàng; thiết bị đầu cuối bảo mật dùng để xác thực; 
thiết bị đầu cuối bảo mật dùng cho giao dịch điện tử; thiết bị nhận dữ liệu dùng cho liên 
lạc điện; thẻ mã hóa dùng cho giao dịch qua điểm bán hàng (pos); phần cứng máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2018-28990 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0102505 25.07.2018 KR 

(731) GROUNDONE CORP.  (KR) 
22, Seocho-daero 78-gil, Seocho-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn phần cứng máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; dịch 
vụ bán lẻ phần cứng máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; đại lý kinh doanh phần 
mềm mã hóa tiền điện tử có thể tải về; dịch vụ bán lẻ ứng dụng điện thoại thông minh có 
thể tải về (phần mềm); dịch vụ bán buôn thẻ mã hóa tiền điện tử; dịch vụ bán lẻ thẻ mã 
hóa tiền điện tử; dịch vụ bán buôn thiết bị đầu cuối cho thanh toán điện tử; dịch vụ bán lẻ 
thiết bị đầu cuối cho thanh toán điện tử; dịch vụ thu mua phần mềm mã hóa tiền điện tử 
có thể tải về cho người khác; dịch vụ thu mua phần mềm mã hóa tiền ảo có thể tải về cho 
người khác; dịch vụ bán buôn thiết bị đầu cuối máy vi tính dùng cho nghiệp vụ ngân 
hàng; dịch vụ bán lẻ thiết bị đầu cuối máy vi tính dùng cho nghiệp vụ ngân hàng; dịch vụ 
bán buôn thiết bị đầu cuối bảo mật dùng cho giao dịch điện tử; dịch vụ bán lẻ thiết bị đầu 
cuối bảo mật dùng cho giao dịch điện tử; dàn xếp kinh doanh phần mềm mã hóa tiền ảo 
có thể tải về; dàn xếp kinh doanh thẻ mạch tích hợp mã hóa tiền điện tử; biên tập và hệ 
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thống hóa thông tin vào ngân hàng dữ liệu; dịch vụ xử lý dữ liệu trực tuyến; cập nhật và 
duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý và biên tập cơ sở dữ liệu đã được máy 
tính hóa. 

 

 
(210) 4-2018-28991 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0102506 25.07.2018 KR 

(731) GROUNDONE CORP.  (KR) 
22, Seocho-daero 78-gil, Seocho-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)  Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán tiền điện tử trả trước; môi giới tiền ảo; đổi tiền ảo; phát hành 
tiền ảo; dịch vụ môi giới liên quan đến tiền điện tử (bitcoin); dịch vụ ủy thác liên quan 
đến tiền điện tử (bitcoin); dịch vụ thanh toán [tài chính]; dịch vụ cung cấp ví điện tử lưu 
trữ vật có giá [tài chính]; dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến [tài chính]; thực hiện giao 
dịch bằng tiền điện tử [nghiệp vụ tài chính, ngân hàng]; quản lí tài chính bất động sản 
bằng ví điện tử; dịch vụ tài chính được thực hiện bằng phương tiện điện tử; phát hành và 
chuộc lại vật có giá; ngân hàng trực tuyến; đổi tiền điện tử sử dụng công nghệ chuỗi khối 
(blockchain); cung cấp thông tin về số dư tài khoản và lịch sử giao dịch qua tài khoản 
được ghi lại trong chuỗi khối (blockchain); quản lí tiền gửi bằng tiền điện tử (bitcoin); 
cung cấp thông tin về định giá tiền điện tử (bitcoin); dịch vụ quản lí tiền điện tử [tài 
chính]; môi giới tiền điện tử thông qua chuỗi khối (blockchain). 

 

 
(210) 4-2018-28992 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0102507 25.07.2018 KR 

(731) GROUNDONE CORP.  (KR) 
22, Seocho-daero 78-gil, Seocho-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 38: Truyền dữ liệu, âm thanh và hình ảnh theo phương thức an toàn; truyền thông 
tin qua hệ thống nhắn tin bảo mật; cấp quyền truy cập cho người dùng vào các nền tảng 
trên internet liên quan đến thông tin liên lạc di động; thông tin liên lạc điện tử cho đổi tiền 
ảo; cấp quyền truy cập vào mạng máy tính toàn cầu thông qua thiết bị di động; truyền dữ 
liệu mã hóa đã được thao tác trên máy tính bằng cáp; truyền dữ liệu qua mạng máy tính 
toàn cầu; truyền điện tử dữ liệu tiền ảo qua mạng máy tính toàn cầu; truyền dữ liệu qua 
kênh truyền dẫn đơn điểm hoặc đa điểm; truyền dữ liệu vô tuyến; cấp quyền truy cập trực 
tuyến tới các dịch vụ tài chính; cấp quyền truy cập vào các nền tảng thông tin, liên lạc và 
giao dịch điện tử trên internet; khai thác thiết bị viễn thông nhằm mục đích thông tin liên 
lạc và viễn thông; dịch vụ truyền và nhận dữ liệu qua phương tiện viễn thông; truyền tín 
hiệu cho thương mại điện tử thông qua hệ thống viễn thông và hệ thống truyền dữ liệu; 
cung cấp liên lạc điện tử theo thời gian thực bằng phương thức an toàn và bảo mật qua 
mạng máy tính; truyền thông tin thị trường tiền ảo có sự hỗ trợ của phương tiện viễn 
thông; cấp quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu thông tin, giao tiếp và giao dịch điện tử 
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trên internet; cấp quyền truy cập cho người dùng vào các nền tảng dữ liệu trên internet; 
truyền điện tử dữ liệu mã hóa. 

 

 
(210) 4-2018-28993 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0102508 25.07.2018 KR 

(731) GROUNDONE CORP.  (KR) 
22, Seocho-daero 78-gil, Seocho-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 42: Phát triển phần mềm bảo mật công nghệ thông tin (it); phát triển mạng dựa trên 

máy tính; thiết kế và phát triển mạng; giải mã dữ liệu sử dụng công nghệ chuỗi khối 
(blockchain); khai phá, trích xuất, khai thác và sử dụng dữ liệu hữu ích từ các cơ sở dữ 
liệu dựa trên kỹ thuật và công nghệ tin học (khai thác dữ liệu); thiết kế và phát triển cơ sở 
dữ liệu; dịch vụ bảo mật dữ liệu [dịch vụ công nghệ thông tin]; tư vấn bảo mật dữ liệu; 
dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain); thiết kế hệ 
thống xử lý dữ liệu; phát triển phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; thiết kế và phát triển 
thiết bị xử lý dữ liệu; chuyển đổi dữ liệu chương trình máy tính hoặc thông tin (không 
phải là chuyển đổi vật lý); thiết kế và phát triển mạng máy tính; thiết kế phần cứng máy 
tính; cho thuê không gian lưu trữ trên các nền tảng máy chủ trên mạng internet để phân 
phối nội dung đa phương tiện; thiết kế và phát triển hệ thống bảo mật dữ liệu điện tử; thiết 
kế hệ thống máy tính liên quan đến tài chính dựa trên chuỗi khối (blockchain); phát triển 
nền tảng internet dựa trên chuỗi khối (blockchain); phát triển phần mềm thương mại điện 
tử dựa trên chuỗi khối (blockchain). 

 

 
(210) 4-2018-28995 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(731) JUNG SHING WIRE CO., LTD.  (TW) 

No. 231, Sec. 3, Chung Cheng Road, 
Rende District., Tainan City 717, Taiwan

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây điện được tráng lớp cách nhiệt; dây điện; cáp tín hiệu; cầu chì; dây điện 
bằng đồng, được cách nhiệt; cáp điện. 

 

 
(210) 4-2018-28998 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh  (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2018-28999 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTI  (VN) 
C22 BT6, phố Hoài Thanh, khu đô thị 
Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn); đĩa 
mềm; đĩa từ. 

 
Nhóm 35: Quản lý cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ thương mại điện tử (hoạt động 
quảng cáo trên mạng: quảng cáo trên banner, hình ảnh, trên website); đăng ký thuê bao 
dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; văn 
phòng tuyển dụng lao động và giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tạo và duy trì trang web cho người 
khác; thiết kế hệ thống máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp công 
cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-29000 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh tím than, xanh lá.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhân lực 
quốc tế HRI  (VN) 
C22 BT6, phố Hoài Thanh, khu đô thị 
Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, phần mềm máy tính, chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn), đĩa 
mềm, đĩa từ.  

 
Nhóm 35: Quản lý cơ sở dữ liệu trong máy tính, dịch vụ thương mại điện tử (hoạt động 
quảng cáo trên mạng: quảng cáo trên banner, hình ảnh, trên website), đăng ký thuê bao 
dịch vụ viễn thông cho người khác, dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; văn 
phòng tuyển dụng lao động và giới thiệu việc làm, tư vấn quản lý nhân sự thuộc nhóm 35 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, dịch vụ tạo và duy trì trang web cho nguời 
khác, thiết kế hệ thống máy tính, bảo dưỡng phần mềm máy tính, dịch vụ cung cấp công 
cụ tìm kiếm trên internet, dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2018-29003 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lá cây, đen nâu, đỏ tươi, vàng, đen 

mê. 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
nha khoa và thẩm mỹ GSE  (VN)
Số 55 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa và răng giả (răng sứ). 
 
 

(210) 4-2018-29006 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH LEMAN  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: túi hút ẩm, túi hút oxy, túi khử mùi, tem chống ẩm mốc, dây đai 
nhựa, màng cuốn, dây đai thép, dầu chống rỉ sét, bột chống rỉ sét, chất khử trùng, than 
hoạt tính, tre, nứa, gỗ, cà phê, tiêu, trà (chè), ca cao, điều, gạo, nhựa, cao su.  

 

 
(210) 4-2018-29010 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; 24.9.1; A26.4.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Organic Food (VN)   (VN) 
Tổ dân phố 5, phường Ea Tam, thành 
phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)  Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao; bột và thực 
phẩm từ bột ngũ cốc như: thực phẩm giàu tinh bột, bột ngũ cốc dinh dưỡng, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bánh quy, bánh gạo, bánh ngọt.   

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà (chè), ca cao, hạt điều các loại; đồ uống trên cơ sở cà phê, 
trà, ca cao; bột và thực phẩm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-29011 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Organic Food (VN)   (VN) 
Tổ dân phố 5, phường Ea Tam, thành 
phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk    
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(511)  Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao; bột và thực 
phẩm từ bột ngũ cốc như: thực phẩm giàu tinh bột, bột ngũ cốc dinh dưỡng, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bánh quy, bánh gạo, bánh ngọt.   

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà (chè), ca cao, hạt điều các loại; đồ uống trên cơ sở cà phê, 
trà, ca cao; bột và thực phẩm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-29012 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Cty TNHH sản xuất - thương 
mại HUCAFOOD (VN)  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao; bánh kẹo trên 
cơ sở cà phê, trà, ca cao; bột và thực phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà (chè), ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê) trà, ca cao; bánh 
kẹo trên cơ sở cà phê, trà, ca cao; bột và thực phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-29013 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 5.7.1; 1.15.15; 26.1.2; 

A26.1.18 
(540) 

  

(731) Cty TNHH sản xuất - thương 
mại HUCAFOOD (VN)  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê, trà; bột và thực phẩm từ bột ngũ 
cốc như: thực phẩm giàu tinh bột, bột ngũ cốc dinh dưỡng, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, bánh quy, bánh gạo, bánh ngọt.  

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà (chè), hạt điều các loại; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà: bột 
và thực phẩm từ bột ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2018-29014 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Đen, ghi xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Huế  (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã Hoa Nam, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh (âm li); thiết bị chia nguồn điện; tivi; micro; vang 
số (bộ trộn âm thanh).   
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(210) 4-2018-29015 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Đạt  (VN) 
183 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; bao gói hàng hoá.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng, quán cà phê phục vụ nước uống và thức ăn. 
 

 
(210) 4-2018-29016 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Yến Phi  (VN) 
334B Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; bình sữa cho trẻ em bú.  
 

 
(210) 4-2018-29017 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Danh  (VN) 
129 ấp 4, Tân Hạnh, Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ.  

 

 
(210) 4-2018-29018 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hương Kiều  (VN) 
1247A Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê. 
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(210) 4-2018-29019 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.7.23 
(591) Xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối và 
xuất nhập khẩu thực phẩm 
Xanh  (VN) 
55 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây đã qua chế biến; mua bán nước ép trái cây; mua bán nước 
uống có gaz; mua bán cà phê; mua bán chế phẩm ngũ cốc; mua bán các loại thực phẩm 
bánh kẹo.   

 

 
(210) 4-2018-29020 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.1; A14.5.2; 26.3.2; A24.15.7; 

A24.15.11 
(591) Vàng, tím, hồng, cam, xanh lá cây, xanh 

tím than, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lại Thị Mỹ Hạnh  (VN) 
Tổ 6, phường Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; đào 
tạo lại nghề; hướng dẫn nghề nghiệp; thông tin giáo dục.  

 

 
(210) 4-2018-29021 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phước Hưng  (VN) 
14 Châu Văn Liêm, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày ống; mua bán giày. 
 

 
(210) 4-2018-29022 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Trần Nguyễn Thanh Hằng  (VN)
276/29/45/43 Mã Lò, khu phố 6, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh; bộ trộn âm thanh; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm 
thanh]; thiết bị và máy âm thanh.  
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(210) 4-2018-29023 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Phan Gia Phát   (VN) 
3/5A ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; dầu xả tóc; keo xịt tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm 
uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc.  

 

 
(210) 4-2018-29024 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Phan Gia Phát  (VN) 
3/5A ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: mỹ phẩm; sữa tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2018-29025 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A11.1.6; 8.7.3 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Trà My  (VN) 
153 đường số 17, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2018-29026 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6; A25.7.7; 1.15.9 
(591) Cam, xanh đọt chuối, xanh dương, trắng, 

xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SKY FAMILY  (VN)
141/56/12 đường số 28, tổ 6, khu phố 1, 
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu thơm; mua bán mỹ phẩm; mua bán son môi; mua bán nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; mua bán quần áo.  

 

 
(210) 4-2018-29027 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Đinh Thị Minh Khuê   (VN) 
2/8 Nơ Trang Long, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-29028 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 
(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu, dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 
nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 
phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt 
tóc; keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; phấn nền dạng lỏng; phần nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 
làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm đánh 
răng; bút dùng để làm trắng răng; miếng cao làm trắng răng; chế phẩm súc miệng không 
dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm làm trắng răng; chế phẩm súc miệng không chứa thuốc 
không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29029 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WEI CHUANG   (VN) 
5/28B Khu phố Bình Đức 2, phường Bình 
Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị làm lạnh nước; tủ bày hàng đông lạnh (tủ đông lạnh); tủ ướp 
lạnh; thiết bị làm đá lạnh; thiết bị để làm sạch nước.  

 

 
(210) 4-2018-29030 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.7.6; 25.1.25; 5.13.25 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Lâm Minh Nguyệt  (VN) 
80 Hùng Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, cà vạt, thắt lưng 
(trang phục), túi xách, phụ kiện thời trang, đồng hồ đeo tay, mắt kính, mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-29031 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.1; 2.3.10 
(591) Đen, trắng, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YVETTE LIBBY 
NGUYEN VIETNAM   (VN) 
Nhà thương mại số 0.24 (mã căn hộ 
TM16), 163A đường Trường Chinh, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, vải, thảm trải sàn, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối 
và hàng dệt (vải dệt); mua bán mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chất làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang: thiết kế các sản phẩm dệt (thiết kế tạo các sản phẩm vải 
dệt), thiết kế trang phục, thiết kế giày, thiết kế đồ trang sức, thiết kế đồ đạc, thiết kế trang 
trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2018-29032 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, cam, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
quảng cáo Kiến Trẻ  (VN) 
686/22A Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; quảng cáo ngoài trời. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị 
xây dựng; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2018-29033 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-29034 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29035 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2018-29036 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; 26.1.1; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ thẫm, đỏ cam.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại OCEAN CENTER 
Việt Nam  (VN) 
Số 107 A1, ngõ 72, đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm, dịch vụ 
làm tóc, dịch vụ cắt sửa móng tay, dịch vụ chỉnh hình răng, dịch vụ xăm hình.  

 

 
(210) 4-2018-29037 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.7; A2.3.23 
(591) Trắng, xanh cổ vịt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trà Mi   (VN) 
Số 16/435A Đằng Hải, Lũng Đông, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 45: Cho thuê quần áo dạ hội; lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; cho thuê quần áo.  
 
 

(210) 4-2018-29038 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ vận tải 
đường sắt Nam Việt  (VN) 
3/22 Bình Đường 1, phường An Bình, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ vận tải bằng đường sắt.  
 

 
(210) 4-2018-29041 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hộ kinh doanh Đại Đương 

Electronic   (VN) 
48/10 đường số 10, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi), máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 
 

(210) 4-2018-29042 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh dương, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần 5 Elements 

Holdings   (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ (không dùng cho mục đích chữa bệnh); nhà hàng ăn uống; 

quán ăn uống; quán nước giải khát; quầy rượu (quán bar). 
 
 

(210) 4-2018-29043 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; 6.1.2; A3.1.24; 26.4.2; 26.1.1; 

25.1.25; A5.5.20 
(591) Đen, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ 

Diên   (VN) 
21 Trần Xuân Hòa, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán nước giải khát.  

 
 

(210) 4-2018-29044 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 26.1.1; A26.1.18; A8.1.16 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ 

Diên   (VN) 
21 Trần Xuân Hòa, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán nước giải khát.  
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(210) 4-2018-29045 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gas Hậu 
Giang  (VN) 
Số 164, ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg); 

bình, bồn, thùng chứa khí thiên nhiên hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2018-29050 (220) 24.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, xanh. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bé Vân   (VN) 
Lô 12 khu B 17.1, đường Nguyễn Tất 
Thành, phường Thanh Khê Đông, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-29052 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; 1.15.15; 24.9.1; 26.1.1; 

A26.1.18; A5.3.13; 1.15.5 
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn dự 
án Hoàng Gia  (VN) 
86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ lựa 
chọn cho người khác hàng hoá để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê 
văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm 
việc chung.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình xây dựng.  
 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; cho thuê xe cộ; sắp xếp các 
chuyến du lịch; vận chuyển đảm bảo đồ vật có giá trị; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
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Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện viên thể 

dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ giải trí; tổ 

chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin.  
 

 
(210) 4-2018-29054 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; 3.7.17; 18.3.21 

(591) Đen, xám, da cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
VIVABEAUTY  (VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 

Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa ăn kiêng cho người; bột ăn kiêng cho người. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn, bán lẻ: thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế, 

thiết bị dùng cho giải phẫu, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thiết bị phân tích dùng trong 

ngành y, thiết bị nha khoa, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị thẩm mỹ, vật liệu khâu vết 

thương, dụng cụ chỉnh hình, chân tay giả, mắt và răng giả, máy móc thiết bị y tế như: máy 

phun khí xung, máy x quang, máy siêu âm, hệ thống nội soi, máy rửa phim, máy điện tim, 

máy nha khoa, máy tạo khí ôxy dùng trong ngành y, thiết bị dụng cụ thể dục thể thao; 

mua bán mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ uống, sữa, dầu 

thực vật. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: khám chữa răng, làm đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-29055 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn  
VIVABEAUTY     (VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 

Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa ăn kiêng cho người; bột ăn kiêng cho người. 
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(210) 4-2018-29056 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
VIVABEAUTY  (VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Răng giả; răng sứ cao cấp; răng sứ thẩm mỹ; răng sứ kim loại; thiết bị khoan 

răng.   
 

(210) 4-2018-29057 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
VIVABEAUTY  (VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn, bán lẻ: thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế, 

thiết bị dùng cho giải phẫu, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thiết bị phân tích dùng trong 
ngành y, thiết bị nha khoa, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị thẩm mỹ, vật liệu khâu vết 
thương, dụng cụ chỉnh hình, chân tay giả, mắt và răng giả, máy móc thiết bị y tế như: máy 
phun khí xung, máy X quang, máy siêu âm, hệ thống nội soi, máy rửa phim, máy điện 
tim, máy nha khoa, máy tạo khí ôxy dùng trong ngành y, thiết bị dụng cụ thể dục thể 
thao; mua bán mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ uống, sữa, 
dầu thực vật. 

 

 
(210) 4-2018-29059 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Trang Đài  (VN) 
49 đường số 5, phường 8, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát; rau đông khô; sữa gạo; hạt, đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Bánh gạo; gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; kẹo; bánh kẹo; senbei 
[bánh gạo]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống trên cơ sở 
gạo, không phải chất thay thế sữa. 
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(210) 4-2018-29060 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Chi 
Jewellery  (VN) 
54 đường Hùng Vương, khu phố 5, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang       

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng trang sức mỹ nghệ (trừ vàng miếng), bán lẻ bạc, đá quý và đá 
bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh.  

 

Nhóm 36: Đại lý thu đổi ngoại tệ. 
 
 

(210) 4-2018-29061 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vinh 
Phát  (VN) 
Phòng 608, cao ốc 7/1 Thành Thái, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; lưu giữ tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; cho thuê 
xe; vận tải bằng ô tô; vận tải đường biển; vận chuyền hành khách; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
dịch vụ giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2018-29062 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.7.6; A1.7.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ sản xuất Tuấn Nghĩa  
(VN) 
Số 38 phố Mới, đội 2, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm [nệm]; đệm nước [không dùng cho mục đích y tế]; đệm hơi [không 
dùng cho mục đích y tế]; ghế xếp, ghế võng, tấm trải để ngủ. 
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Nhóm 24: Chăn, vỏ nệm [vỏ đệm]; chăn bông [mÒn bông]; màn chống muỗi; khăn tắm 
[trừ quần áo]. 

 

 
(210) 4-2018-29063 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Tiến   (VN) 
A1/32 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2018-29064 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Nguyễn 
Cảnh   (VN) 
388Z23/14B, Nguyễn Văn Cừ nối dài, 
phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2018-29065 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Nguyễn 
Cảnh    (VN) 
388Z23/14B, Nguyễn Văn Cừ nối dài, 
phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2018-29066 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đại Phát FASHION   (VN)
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-29067 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm thương mại Khánh Ngọc  
(VN) 
131/50 đường số 26 tháng 3, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2018-29068 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp; vật lý trị 
liệu.  

 

 
(210) 4-2018-29069 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng. trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.   
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp; vật lý trị 
liệu.  

 

 
(210) 4-2018-29070 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An   (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp; vật lý trị 
liệu. 

 

 
(210) 4-2018-29071 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-29073 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
GREENBON Việt Nam  (VN) 
Số 56 ngõ 99 phố Định Công Hạ, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội        
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(511)   Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu; dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa 
bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2018-29074 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Trần Trung Nghĩa  (VN) 

15A ngõ 27 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất (tủ, bàn, ghế, đồ mỹ nghệ, tượng trang trí, đồ thờ 

cúng, đá phong thủy, đồ trang sức).  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; cung cấp thông tin; dịch vụ tư vấn và tư 
vấn liên quan đến việc cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2018-29075 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Golden Five Stars  (VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Part 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2018-29077 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu đậm, cam đậm, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục và thương mại Việt 
Nhật  (VN) 
Nhà L1 -1, tổ 13, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ massage, chăm sóc sắc đẹp cho người. 
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(210) 4-2018-29079 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A24.15.7; 24.15.2; A24.15.11; 26.4.3; 

A17.2.2 

(591) Đen, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV tiệm vàng 
VT Kim Thành  (VN) 
Số 24 đường Phan Văn Đáng, tổ 12, thị 

trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long 

 

(511)  Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim cương; vàng dát; đồ trang sức bằng bạc. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, kim cương, vàng dát và đồ trang 

sức bằng bạc. 
 

 
(210) 4-2018-29081 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thảo dược 
Thiên Ân  (VN) 
129/8A Lê Đình Cẩn, khu phố 6, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc. 

 

Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-29082 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thảo dược 
Thiên Ân   (VN) 
129/8A Lê Đình Cẩn, khu phố 6, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc.  

 

Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-29083 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; 1.7.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) PRONTO CORPORATION  (JP) 

8-27, Konan 1-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán buôn, dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng 

bán buôn thực phẩm và đồ uống, bánh kẹo, bánh mỳ và bánh sữa nhỏ; dịch vụ quảng bá 
và quảng cáo; quản lý thương mại việc nhượng quyền kinh doanh; tư vấn kinh doanh liên 
quan đến nhượng quyền kinh doanh nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-29085 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.2; A5.3.13; 26.13.25; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần Nhan Sắc 

Việt Nam  (VN) 
Số 47, ngách 14, ngõ 559 đường Kim 
Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-29086 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.7; A25.7.6 
(591) Đen, trắng, đỏ cam. 
(731) Công ty cổ phần thể thao 24H  

(VN) 
Số 79, phố Hàng Trống, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Báo điện tử (có thể tải xuống được từ mạng internet); phần mềm báo điện tử. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo bằng phát thanh; quảng cáo truyền hình; tổ chức 
hội chợ triển lãm thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ đặt mua báo [cho người khác]; 
trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
marketing; dịch vụ điểm tin; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản xuất 
phim quảng cáo; quảng cáo thương mại trên truyền hình. 
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Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); tổ chức các chương trình biểu 
diễn nghệ thuật; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp các dịch vụ 
giải trí trong nhà; trại tập luyện thể thao; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2018-29087 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 21.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ cam. 
(731) Công ty cổ phần thể thao 24H  

(VN) 
Số 79, phố Hàng Trống, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Báo điện tử (có thể tải xuống được từ mạng internet); phần mềm báo điện tử. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo bằng phát thanh; quảng cáo truyền hình; tổ chức 
hội chợ triển lãm thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ đặt mua báo [cho người khác]; 
trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
marketing; dịch vụ điểm tin; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản xuất 
phim quảng cáo; quảng cáo thương mại trên truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); tổ chức các chương trình biểu 
diễn nghệ thuật; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp các dịch vụ 
giải trí trong nhà; trại tập luyện thể thao; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2018-29088 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí chính 
xác Thành Công  (VN) 
Số 430, tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí, khuôn mẫu, đồ gá và các chi tiết máy móc cơ khí chính xác 
(không bao gồm gia công khắc dấu, khắc chữ, sản xuất pano quảng cáo, hộp đèn). 
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(210) 4-2018-29089 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 5.13.1; 

1.15.23 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ ANNA  (VN) 
Số 4, ngõ 42 Vũ Ngọc Phan, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; căng tin; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2018-29090 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đạt  (VN) 
286 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch [cụ thể chế phẩm làm sạch da cho người]; sữa 

rửa mặt; dầu gội; sữa tắm; son môi; phấn trang điểm; kem chống nắng; nước hoa; dầu 

thơm. 
 

 
(210) 4-2018-29091 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.1.18 

(591) Vàng, cam nâu, trắng, xanh lam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Laska Việt Nam  
(VN) 
Số 1 ngách 335/4 ngõ 335 đường An 

Dương Vương, phường Phú Thượng, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 02: Sơn; nhũ tương bạc [chất nhuộm]; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn 

phủ.  

 

Nhóm 19: Thạch cao [vật liệu xây dựng]; bột đá đen; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; xi 

măng amiăng; bột bả; vữa amiăng. 
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(210) 4-2018-29092 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 2.3.1 
(591) Đen, vàng, xanh da trời, xanh lam, hồng, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Anh  (VN) 
F2, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Thượng, 
(chợ đầu mối Hóc Môn), thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm thiên nhiên; nước hoa; sữa tắm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-29093 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Nhật Thiên  (VN) 
C249, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, massage; cắt tóc; trang điểm; 

làm móng tay móng chân. 
 

 
(210) 4-2018-29094 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú  (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-29095 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư I.P.A  (VN) 
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); tôm (không còn sống); 
trứng; sữa; rau đã được bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu canh; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây; dầu có thể ăn được. 

 

Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; 
bột gia vị thực phẩm; thực phẩm giàu tinh bột; nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp 
hạt ngũ cốc và quả khô); mì sợi; gạo; xốt cà chua; mì ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền; 
cơm ăn liền; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và 
không cồn); siêu thị (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và không cồn); cửa 
hàng thực phẩm; dịch vụ tái lập kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông (cho mục đích bán lẻ); trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-29096 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư I.P.A   (VN) 
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; thông tin về thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; dịch vụ kế toán. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; kinh doanh chứng khoán; ủy thác tài sản; 
tư vấn tài chính; bảo lãnh phát hành chứng khoán; lưu ký chứng khoán; quản lý danh mục 
đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư; quỹ đầu tư chứng khoán; đầu 
tư vốn; ủy thác quản lý tài chính; cho vay; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; 
định giá bất động sản; dịch vụ quản lý các tài khoản của khách hàng; dịch vụ tín dụng; 
kinh doanh bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-29097 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán VNDIRECT  (VN) 
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; thông tin về thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; dịch vụ kế toán. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; kinh doanh chứng khoán; môi giới chứng 
khoán; ủy thác tài sản; tư vấn tài chính; bảo lãnh phát hành chứng khoán; lưu ký chứng 
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khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư; quỹ 
đầu tư chứng khoán; đầu tư vốn; ủy thác quản lý tài chính; cho vay; cho thuê bất động 
sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ quản lý 
các tài khoản của khách hàng; dịch vụ tín dụng; kinh doanh bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; 
dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-29098 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh học dược NANOGEN  (VN) 
Lô I-5C khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phục vụ cho ngành chế biến thực phẩm; chế phẩm sinh học để xử lý 
môi trường.  

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế và thú y; 
thực phẩm chức năng; vắc-xin.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho động vật và nguyên liệu dùng để làm thức ăn trong chăn 
nuôi động vật, cụ thể là: nấm men (beta-glucan), các loại enzyme tiêu hóa như (protase, 
cellulase, phytase, xylanase), vi khuẩn sống (probiotic). 

 

 
(210) 4-2018-29099 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.3.15; 26.1.2; 

A26.1.18 
(591) Nâu, vàng, cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thị Nhật Phượng  
(VN) 
127/25 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

2. Phạm Văn Tiến  (VN) 
127/25 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2018-29100 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; A5.3.15 

(591) Nâu, vàng, cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thị Nhật Phượng  
(VN) 
127/25 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

2. Phạm Văn Tiến   (VN) 
127/25 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-29101 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DISTANCE LINKS  
(VN) 
KL11, khu biệt thự Kim Long, đường 

Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 38: Truyền hình; dịch vụ hãng tin tức; cung cấp diễn đàn trực tuyến; phát chương 

trình truyền hình và dịch vụ truyền hình.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng mỳ udon và soba; dịch vụ nhà hàng các món 

ăn truyền thống Nhật Bản.  
 

 
(210) 4-2018-29102 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sportymind 
(VIETNAM)  (VN) 
Số 2A Phùng Khắc Khoan, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích 

hệ thống máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
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(210) 4-2018-29103 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, tím. 

(540) 

 

(731) Lê Xuân Thủy  (VN) 
Phòng 3a09, tòa E chung cư Mulberry 

Land, khu đô thị mới Mỗ Lao, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn phủ; sơn chống thấm; chất kết dính dùng cho sơn.  
 

 
(210) 4-2018-29104 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6; A7.1.11 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc, tím. 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Thủy  (VN) 
Phòng 3a09, tòa E chung cư Mulberry 

Land, khu đô thị mới Mỗ Lao, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn phủ; sơn chống thấm; chất kết dính dùng cho sơn.  
 

 
(210) 4-2018-29105 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2 

(591) Trắng, đỏ, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Thủy  (VN) 
Phòng 3a09, tòa E chung cư Mulberry 

Land, khu đô thị mới Mỗ Lao, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn phủ; sơn chống thấm; chất kết dính dùng cho sơn.   
 

 
(210) 4-2018-29106 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.19; A5.3.14 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc, tím, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Thủy   (VN) 
Phòng 3a09, tòa E chung cư Mulberry 

Land, khu đô thị mới Mỗ Lao, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội    
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn phủ; sơn chống thấm; chất kết dính dùng cho sơn.   
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(210) 4-2018-29107 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thanh Tùng  (VN) 
C17/20 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-29109 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thực phẩm Bến Thành   (VN) 
43 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Nấm mèo (sấy khô); nấm hương (sấy khô); rau củ quả (đóng gói), thủy hải sản 

sơ chế; thịt; gia cầm không còn sống.  
 

Nhóm 30: Đường; bánh tráng; bún khô; phở khô; mì sợi; mì ống.  
 

 
(210) 4-2018-29110 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Sơn Minh  (VN) 
276-278-280 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe có động cơ khác, phụ tùng và các phụ 
kiện của xe ô tô, xe máy, xe mô tô, mũ bảo hiểm; môi giới để bán hàng; tổ chức bán đấu 
giá hàng hóa; quảng cáo; tiếp thị để bán hàng.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tài chính; đại lý bảo hiểm; cho thuê nhà (bất 
động sản); cho thuê phòng trọ (bất động sản).   

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì các loại xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.  
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Nhóm 42: Dịch vụ về khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu dự án kỹ 
thuật; cung cấp thông tin khoa học; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế phần mềm 
máy tính.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; cho thuê chỗ ở ngắn hạn; phòng trọ (chỗ ở tạm 
thời); quán cà phê; quán ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2018-29111 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Wu Jian Jun  (CN) 

674 Nong 7 hao, Tai long jie, Lu qiao 
qu, Tai zhou shi Zhe jiang sheng, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2018-29112 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.1; A3.4.24; A11.3.7 
(591) Vàng, nâu, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần 5 ELEMENTS 

HOLDINGS   (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-29113 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.4.24; 3.4.13; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ nhạt, đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đậm, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần 5 ELEMENTS 

HOLDINGS   (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1425 

(210) 4-2018-29114 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 5.3.6 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH VSIP Nghệ An  

(VN) 
Số 13 Quang Trung, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bất động sản.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê; dịch vụ nhà ở, quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê nhà ở; định giá bất 
động sản, thu tiền thuê nhà. bất động sản: đại lý bất động sản; quản lý bất động sản, môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và phát triển các khu nhà ở để bán và cho thuê cùng các tiện ích để 
cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng và phụ trợ xã hội cần thiết; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt cửa ra vào, cửa sổ, lắp đặt và 

bảo dưỡng đường ống dẫn; bảo d−ỡng bể bơi; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; 

làm sạch đường phố.  
 

 
(210) 4-2018-29115 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 5.3.6 
(731) Công ty TNHH VSIP Nghệ An  

(VN) 
Số 13 Quang Trung, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bất động sản.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê; dịch vụ nhà ở; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê nhà ở; địch giá bất 
động sản; thu tiền thuê nhà, bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và phát triển các khu nhà ở để bán và cho thuê cùng các tiện ích để 
cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng và phụ trợ xã hội cần thiết, lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt cửa ra vào, cửa sổ, lắp đặt và 
bảo dưỡng đường ống dẫn; bảo dưỡng bể bơi; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; 
làm sạch đường phố;  
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(210) 4-2018-29117 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; A24.15.11; 24.15.21 
(731) Công ty Cổ Phần BEAUTY CODE  

(VN) 
Số 09 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin (thiết kế phần mềm, quản trị mạng); tư vấn thiết 
kế kỹ thuật; dịch vụ cung cấp các giải pháp bảo mật thông tin. 

 
 

(210) 4-2018-29122 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A5.3.13 
(591) Xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vikos  (VN) 
Số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-29124 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.13.25; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện máy 
Giao Long  (VN) 
90A/11A Âu Dương Lân, phường 3, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, 
máy trợ thính, nước hoa, nước thơm, dầu thơm, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh: xà phòng 
thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, đồ dùng gia đình bằng: 
gốm, sứ, thủy tin, đèn, bộ đèn, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình (như: quạt 
điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, 
máy sấy tóc), giường, tủ, bàn ghế, giá sách, kệ, văn phòng phẩm, xe đạp, phụ tùng xe đạp, 
kính râm, ống nhòm, kính lúp, băng, đĩa CD, DVD, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, 
trang sức, đồ chơi trẻ em, nhạc cụ, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị và 
linh kiện điện tử, viễn thông (như: van và ống điện tử, mạch tích hợp và mạch vi xử lý, 
mạch in, điện thoại, radio), đại lý làm thủ tục hải quan.  

 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường không, vận tải bằng tàu thuyền, môi giới vận chuyển hàng 
hoá, vận tải bằng đường bộ, vận tải bằng đường sắt, dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng 
hoá], dịch vụ giao hàng, đóng gói hàng hóa, chuyên chở hàng hoá.   
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(210) 4-2018-29125 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Beijing Bigbang Technology 

Co., Ltd  (CN) 
3507, 5F, Building 3, No.33 Zique Road, 
Haidian District, Beijing, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm trò 

chơi máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính, 
ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy tính xách tay; điện thoại thông minh; thiết bị 
nghe nhạc cầm tay; thiết bị giảng dạy; phim hoạt hình. 

 
Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 
cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; tư vấn 
quản lý nhân sự; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; thiết kế đồ hoạ 
nghệ thuật; thiết kế bao bì; thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; chuyển đổi tài liệu hoặc 
dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; giám sát thiết bị 
báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ người đi kèm; cho thuê quần áo; li-xăng phần mềm 
máy tính [dịch vụ pháp lý]; quản lý quyền tác giả; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh 
tụng. 

 

 
(210) 4-2018-29126 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dụng dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-29127 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dụng dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29128 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan   (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29129 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vinacare  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-29130 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa, mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29131 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ cam, vàng, đen, trắng, 

vàng nâu. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
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giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29132 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.25; A3.1.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ cam, vàng, đen, trắng, 

vàng nâu, xanh dương, đỏ, hồng, xanh 
nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29133 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.25; 4.3.7; A3.1.24 
(591) Vàng, trắng, đỏ cam, xanh dương, xanh 

lá cây, vàng cam, xanh xám, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.    

 

 
(210) 4-2018-29134 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25; 4.3.7 
(591) Vàng nhạt, vàng, càng cam, đỏ cam, 

xanh dương, xanh lá cây, xanh xám, 
trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.    

 

 
(210) 4-2018-29135 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.5.1 
(591) Vàng nâu, đỏ, đen, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, đỏ hồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.    

 
 

(210) 4-2018-29136 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.5.1 
(591) Vàng nâu, đỏ, đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 

hồng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.    

 

 
(210) 4-2018-29137 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 
mát- xa (massage); gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế.  

 
 

(210) 4-2018-29138 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Thiên Bảo  (VN) 
36 Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2018-29139 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8; A26.4.24 (540) 

  

(731) Lê Anh Tuấn  (VN) 
Số 20 Thịnh Hào 2, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ giày dép, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-29140 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Vnpshop Việt Nam  
(VN) 
Thôn 4, xã Song Phương, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ.  

 

 
(210) 4-2018-29141 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty CP thức ăn chăn nuôi 
Alpha  (VN) 
Số nhà 19, ngõ 247B/51 Nguyễn Văn 
Linh, phường Phúc Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thức ăn chăn nuôi có chứa thuốc.  
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc.  
 

 
(210) 4-2018-29142 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
vật nuôi Gamma  (VN) 
Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 05: Thức ăn chăn nuôi có chứa thuốc.  
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc.  
 

 
(210) 4-2018-29145 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.7 
(591) Trắng, xanh tím than. 
(731) Hangzhou Ecore Import and 

Export Co., Ltd.   (CN) 
Room No.1222, 12 F1 No. Ruiding 
Buiding, Sandun Town, Xihu District, 
Hangzhou City, Zhejiang, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối cao su, nệm cao su.  
 

 
(210) 4-2018-29146 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Hangzhou Ecore Import and 

Export Co., Ltd.   (CN) 
Room No.1222, 12 F1 No. Ruiding 
Buiding, Sandun Town, Xihu District, 
Hangzhou City, Zhejiang, China.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối cao su, nệm cao su.  
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(210) 4-2018-29148 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh biển, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng sản xuất thương mại 
Hướng Dương  (VN) 
150/18 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-29149 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) BRILLIANT BEST INVESTMENT 

LIMITED   (HK) 
Roof F Flat F 16th Floor & Flat H, 7th 
Floor, City Industrial Complex, 116-122 
Kwok Shui Road, Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bột nở; bột để làm bánh trứng; tinh bột cho thực phẩm; 

bột hương hạnh nhân (bột hạnh nhân), nấm men (thực phẩm); chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-29150 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; 25.7.25; 5.7.24 
(731) BRILLIANT BEST INVESTMENT 

LIMITED  (HK) 
Roof F Flat F 16th Floor & Flat H, 7th 
Floor, City Industrial Complex, 116- 122 
Kwok Shui Road, Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bột nở; bột để làm bánh trứng; tinh bột cho thực phẩm; 
bột hương hạnh nhân (bột hạnh nhân); nấm men (thực phẩm); chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29151 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; 25.7.25; 5.7.24 
(731) BRILLIANT BEST INVESTMENT 

LIMITED   (HK) 
Roof F Flat F 16th Floor & Flat H, 7th 
Floor, City Industrial Complex, 116- 122 
Kwok Shui Road, Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bột nở; bột để làm bánh trứng; tinh bột cho thực phẩm; 
bột hương hạnh nhân (bột hạnh nhân); nấm men (thực phẩm); chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29152 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; 26.13.1 
(731) BRILLIANT BEST INVESTMENT 

LIMITED   (HK) 
Roof F Flat F 16th Floor & Flat H, 7th 
Floor, City Industrial Complex, 116- 122 
Kwok Shui Road, Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bột nở; bột để làm bánh trứng; tinh bột cho thực phẩm; 
bột hương hạnh nhân (bột hạnh nhân); nấm men (thực phẩm); chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29153 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  
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(210) 4-2018-29155 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A24.15.7 
(591) Xanh, vàng cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Thái Bình 
Dương  (VN) 
12 Tôn Đản, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống) và nước 

uống có ga; nước sô đa và nước tăng lực (đồ uống giải khát không dùng cho mục đích y 
tế). 

 

 
(210) 4-2018-29156 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xám đậm, xám nhạt, trắng. 
(731) Đỗ Thanh Hải   (VN) 

Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gỗ xây dựng, gỗ dán, ván gỗ, tấm gỗ lát, giường ngủ, 

tủ quần áo, bộ bàn ghế bằng gỗ, tủ tài liệu, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc trong nhà; giới thiệu 
trưng bày sản phẩm nội thất, vật liệu xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-29157 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xám đậm, xám nhạt, trắng. 
(731) Đỗ Thanh Hải   (VN) 

Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; ấn phẩm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sách (nhà sách), văn phòng phẩm, cụ thể là: giấy, sách, bút, 
hộp vẽ, cặp sách, đồ dùng giảng dạy, ấn phẩm, truyện tranh, bàn ghế gỗ, đồ chơi cho trẻ 
em, dụng cụ thể thao, đồ nội thất trong trường học, quần áo, trang phục học sinh. 
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Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản văn bản (không bao gồm các bài quảng cáo).  
 

 
(210) 4-2018-29158 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) BSG H&B Co., Ltd.  (KR) 

B-1005, MapoTrapalace, 53 Mapo-daero, 

Mapo-gu, Seoul 04158, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; nước hoa và nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm 

làm sạch da; mỹ phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ (loại đựng trong gói) dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng không chứa thuốc dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel và 

dầu để làm rám nắng (mỹ phẩm); kem dưỡng da tay là mỹ phẩm; vải hoặc khăn giấy được 

tẩm chế phẩm làm sạch da dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-29159 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A24.15.7 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Hoàng Mỹ  (VN) 
351/104 Lê Đại Hành, phường 13, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ đào tạo, huấn 

luyện thể dục, thể thao; dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

(210) 4-2018-29160 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất thuốc thú y Na Pha  
(VN) 
159 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y dùng trong thủy sản, thức ăn bổ sung dành cho gia 

súc, gia cầm, thủy sản (dùng cho mục đích thú y).  
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(210) 4-2018-29161 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất thuốc thú y Na Pha  
(VN) 
159 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y dùng trong thủy sản, thức ăn bổ sung dành cho gia 

súc, gia cầm, thủy sản (dùng cho mục đích thú y).  
 

 
(210) 4-2018-29162 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất thuốc thú y Na Pha  
(VN) 
159 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y dùng trong thủy sản, thức ăn bổ sung dành cho gia 

súc, gia cầm, thủy sản (dùng cho mục đích thú y).  
 

 
(210) 4-2018-29163 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất thuốc thú y Na Pha  
(VN) 
159 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y dùng trong thủy sản, thức ăn bổ sung dành cho gia 

súc, gia cầm, thủy sản (dùng cho mục đích thú y).  
 

 
(210) 4-2018-29164 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất thuốc thú y Na Pha  
(VN) 
159 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y dùng trong thủy sản, thức ăn bổ sung dành cho gia 

súc, gia cầm, thủy sản (dùng cho mục đích thú y).  
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(210) 4-2018-29165 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất thuốc thú y Na Pha  
(VN) 
159 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y dùng trong thủy sản, thức ăn bổ sung dành cho gia 

súc, gia cầm, thủy sản (dùng cho mục đích thú y).  
 

 
(210) 4-2018-29166 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản suất 
thương mại dịch vụ Gia Sâm  
(VN) 
174/10D Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay không dùng điện: mũi khoan, lưỡi cắt, lưỡi cưa, kéo, kìm cắt.  
 

 
(210) 4-2018-29167 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 1.15.15; 26.1.1; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Tường Vy Beauty Việt Nam  
(VN) 
Xóm Hồ, thôn Yên Nhân, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội         

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2018-29168 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.2 
(591) Xanh rêu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Magnum   (VN) 
129C/11 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2018-29169 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8; 26.1.6; A5.5.20; A14.1.20 

(591) Đỏ, đen, vàng. 

(731) Công ty TNHH cáp điện GL 
cables   (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, xã Nghĩa 

Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; cáp điện; dây điện; dây cáp hàn; dây điện điều khiển (dây điện).  
 

 
(210) 4-2018-29170 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-29171 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi.  
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(210) 4-2018-29172 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; 3.13.1; A3.13.24; 26.1.2; 24.17.20
(591) Cam, đen, tím. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-29173 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH TERRACO Việt 

Nam  (VN) 
Số 666, đường Phú Lợi, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-29174 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH TERRACO Việt 

Nam  (VN) 
Số 666, đường Phú Lợi, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn ngói chống nóng; sơn phủ ngoài; sơn ngoại thất; sơn dùng trong 
công nghiệp; sơn cho bề mặt tường. 

 

 
(210) 4-2018-29175 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM  (VN) 
27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường 
9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2018-29176 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - phát 

triển công nghệ AT  (VN) 
Số 23, tổ 21, cụm 6, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị hội nghị truyền hình: máy quay phim (camera); máy tính; máy ảnh; 
thiết bị thu phát sóng, hệ thống loa.  

 

 
(210) 4-2018-29177 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh két, nâu đỏ. (540) 

 

(731) Viện Công Nghệ Sinh Học   (VN)
18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc tóc; mặt nạ 
làm đẹp; tinh dầu (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2018-29178 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A6.3.5; A6.3.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Viện Công Nghệ Sinh Học   (VN)
18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; thủy hải sản còn sống.  
 

 
(210) 4-2018-29179 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê 
Thương Phú   (VN) 
Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do chính nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2018-29180 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BASF SE  (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Enzym dùng trong sản xuất thức ăn cho động vật và sản xuất thức ăn cho gia súc.  
 
 

(210) 4-2018-29181 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Terraco Việt 

Nam  (VN) 
Số 666, đường Phú Lợi, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn ngói chống nóng; sơn phủ ngoài; sơn ngoại thất; sơn dùng trong 
công nghiệp; sơn cho bề mặt tường. 

 

 
(210) 4-2018-29182 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH xây dựng kinh 

doanh Nhà Sân Ga  (VN) 
191 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khóa, khóa bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2018-29183 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần DSL Global  

(VN) 
Số 9, hẻm 299/15/12, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nguyên liệu 

làm thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-29184 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4 

(591) Xanh lam thẫm, trắng. 

(731) Hyphens Pharma Pte. Ltd.  (SG) 

138 Joo Seng Road, #03-00 Singapore 

368361, Singapore 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thuốc cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-29185 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4 

(731) Hyphens Pharma Pte. Ltd.   (SG) 

138 Joo Seng Road, #03-00 Singapore 

368361, Singapore  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thuốc cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-29186 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.13.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH MTV Võ Như  
(VN) 
80 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xăm hình.  
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(210) 4-2018-29187 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 24.9.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) Bùi Thị Thanh Hương  (VN) 

367 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; tổ 
chức các cuộc thi giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề; tổ chức và điểu khiển chương trình âm nhạc.  

 
 

(210) 4-2018-29188 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 15.7.1; A15.9.11; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Inapps  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà Sabay, 288 - 290, Phạm 
Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác. 

 

 
(210) 4-2018-29189 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(731) RB E & C CO.,LTD.  (KR) 

5, Seongsuil-ro 8-gil, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea Adong 604ho 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali xách tay; túi du lịch; túi xách. 
 

 
(210) 4-2018-29190 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 5.1.1; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hoàng Long 

Lâm Đồng  (VN) 
Số 66/10 đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa kim loại bọc thép; cửa nhôm; chốt cửa bằng kim loại; 
cửa sổ hai cánh bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ; cửa, không bằng kim loại, được bọc; cửa nhựa lõi thép; tấm 
ốp tường, không bằng kim loại; sàn, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá kệ); gương soi.  
 

 
(210) 4-2018-29191 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Boehringer Ingelheim 

Vetmedica GMBH  (DE) 
55218 Ingelheim, Germany  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm kháng viêm không chứa xteroid dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2018-29192 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 26.3.4 
(731) GRITME Co., Ltd.  (KR) 

18101 Business Incubator Myongji 
University 116, Myongji-ro, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, 17058,  
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; dầu gội đầu; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm. 

 

 
(210) 4-2018-29193 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.7; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, nâu nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh cháo dinh 

dưỡng Thy Thy  (VN) 
580 Trương Công Định, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2018-29194 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

FNC Việt Nam  (VN) 
Số 02, quốc lộ 1A, ấp An Thiện, xã An 
Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2018-29195 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-29196 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-29197 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-29198 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-29199 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A8.3.12; 5.9.19; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, da cam đậm, xanh 

lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và chế biến thực 
phẩm Tân Đô  (VN) 
44 đường 25, tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu Hòa Lan phô mai tẩm bột sấy. 
 

 
(210) 4-2018-29200 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Oriente Technologies (HK) 

Limited  (HK) 
2802 Alexandra House, 18 Chater Road, 
Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, máy bán hàng tự động, máy tính, máy 
vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học trong phòng thí 
nghiệm, thiết bị điện và dụng cụ điện mà cụ thể là bàn là điện, máy điều hòa không khí, 
dao cạo điện và máy xén điện, bàn chải điện và lược điện, máy sấy tóc, quạt điện, đèn 
điện, đồ dùng gia dụng hoặc dụng cụ nhà bếp và đồ chứa đựng mà cụ thể là xô đựng, 
thùng, nồi xoong sắt hoặc nhôm hoặc nhựa hoặc các vật liệu khác, lò vi sóng, thiết bị vận 
hành bằng tay cỡ nhỏ để băm, nghiền, ép, máy và thiết bị làm sạch bằng điện, cụ thể là 
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máy giặt, máy hút bụi; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu 
dùng].    

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ cho thuê và cho 
vay tài chính.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp quyền truy cập mạng 
máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; truyền tập tin số; truyền tin nhắn và hình ảnh. 

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; chuyển đổi chương 
trình và dữ liệu máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; tạo lập và duy trì trang web cho người 
khác; tư vấn lập trình máy tính; tư vấn an ninh mạng internet.  

 

 
(210) 4-2018-29201 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(731) Eight Four IP Holding Co Pte. 

Ltd.  (SG) 
80 Robinson Road, #02-00 Singapore 
(068898) 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; tạp dề (trang phục); ca vát.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống (không chứa cồn); đồ uống trái cây (không chứa cồn); nước ép 
tráí cây (không chứa cồn); và đồ uống trên cơ sở trái cây (không chứa cồn); xi rô hương 
liệu để làm đồ uống; nước uống đóng chai có hương vị (không chứa cồn); nước uống đóng 
chai không có hương vị (không chứa cồn); nước có ga (không chứa cồn); nước khoáng 
(không chứa cồn); đồ uống trên cơ sở nước ép có ga (không chứa cồn); đồ uống trên cơ sở 
trái cây có ga (không chứa cồn); và đồ uống sô đa (không chứa cồn). 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu uýt ki; rượu cốc-tai (rượu hỗn hợp); 
rượu vôtca.  

 

Nhóm 35: Quản trị doanh nghiệp; quản lý kinh doanh (điều hành kinh doanh); dịch vụ 
bán lẻ; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ đặt hàng theo catalô qua thư; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến qua máy tính; dịch vụ bán lẻ trực tuyến qua máy tính, tất cả các dịch vụ nêu 
trên liên quan đến các lĩnh vực sau: sữa, sữa có hương vị, sữa khuấy và đồ uống trên cơ sở 
sữa, mứt hoa quả, nước sốt hoa quả, cụ thể là hoa quả nghiền nhuyễn, hoa quả dạng sệt, 
trái cây hầm (quả hầm nhừ), nước ép hoa quả dùng làm thức ăn, và nước ép hoa quả để 
nấu nướng, thạch, cụ thể là thạch hoa quả, nước thịt nấu đông và thạch cho thực phẩm, 
chất phết lên bánh, cụ thể là bơ và mứt, sữa đông và trái cây được bảo quản, cà phê, trà, ca 
cao, thực phẩm được chế biến sẵn và đóng gói, bia, đồ uống (không chứa cồn), đồ uống 
hoa quả (không chứa cồn), nước ép trái cây, và đồ uống trên cơ sở trái cây, xi rô hương 
liệu để làm đồ uống, nước uống đóng chai có hương vị và không có hương vị (không chứa 
cồn), nước có ga (không chứa cồn), nước khoáng (không chứa cồn), đồ uống trên cơ sở 
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nước ép quả và trái cây có ga (không chứa cồn) và đồ uống sô đa (không chứa cồn), đồ 
uống có cồn (trừ bia), rượu vang, rượu uýt ki, rượu cốc-tai (rượu hỗn hợp), rượu vôtca, 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ túi), đồng hồ nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, đồ trang 
sức, ví tiền (ví bỏ túi), ví gấp, túi xách (túi to đi mua hàng), túi cầm tay cho phụ nữ, cặp 
đựng giấy tờ, tài liệu, túi đựng sách, vali và ô, tất cả bằng vải, chất dẻo hoặc da, móc khoá 
bằng da, quần áo, nón và mũ, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, tạp dề 
(trang phục) và ca vát. 

 

 
(210) 4-2018-29202 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(731) Eight Four IP Holding Co Pte. 

Ltd.  (SG) 
80 Robinson Road, #02-00 Singapore 
(068898) 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản trị doanh nghiệp; quản lý kinh doanh (điều hành kinh doanh); nhượng 
quyền thương mại, cụ thể là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều 
hành nhà hàng ăn uống, quán cà phê, tiệm cà phê và quán rượu nhỏ; dịch vụ bán lẻ; dịch 
vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ đặt hàng theo catalô qua thư; dịch vụ đặt hàng trực tuyến qua 
máy tính; dịch vụ bán lẻ trực tuyến qua máy tính, tất cả các dịch vụ nêu trên liên quan đến 
các lĩnh vực sau: thiết bị điện, cụ thể là máy xay cà phê bằng điện dùng trong gia đình và 
trong thương mại, máy pha cà phê espresso và máy pha cà phê dùng trong gia đình và 
trong thương mại, thiết bị không dùng điện, cụ thể là cối xay cà phê thao tác bằng tay, 
máy xay cà phê thao tác bằng tay, thiết bị tạo bọt sữa không dùng điện, máy pha cà phê 
phin không dùng điện, thiết bị pha cà phê kiểu pit tông không dùng điện, ấm pha trà 
không dùng điện, đồ pha trà, ấm trà và bộ lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là giá đỡ nến 
(không bằng kim loại quý), cây đèn nến không bằng kim loại quý, tượng nhỏ bằng gốm, 
tượng nhỏ bằng sứ, lược chải và bọt biển, bàn chải (trừ chổi quét sơn), vật liệu làm bàn 
chải, đồ dùng để làm sạch, bùi nhùi bằng thép, kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính 
xây dựng), đồ dùng nhà bếp, cụ thể là cốc đựng cà phê và đựng đồ uống giữ nhiệt, vật 
dụng lọc cà phê không bằng giấy có thể tái sử dụng, giá đỡ cốc/chén và hộp đựng 
cốc/chén có thể gập lại được, tấm lót bình (cốc) không bằng giấy, phích/bình giữ nhiệt, 
tách/chén đựng cà phê bằng sứ hoặc đất nung, tách/chén đựng trà và ca (chén vại) bằng sứ 
hoặc đất nung, đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng trên 
bàn), hộp đựng (cà phê, trà hoặc thuốc lá), hộp đựng thực phẩm để trang trí, và dụng cụ 
cho mục đích gia dụng hoặc dụng cụ nhà bếp và đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp (không bằng kim loại quý hoặc được phủ kim loại quý), sách, bản ghi âm thanh, tấm 
lót chuột máy vi tính, đồ chơi, bao gồm gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bằng vải 
nhung, búp bê và phụ kiện của chúng, đồ trang trí lễ giáng sinh.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; 
quầy cà phê; quán trà; tiệm trà; nhà hàng ăn uống bán thức ăn mang về; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị 
thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
theo hợp đồng do nhà hàng thực hiện (chế biến và cung cấp thực phẩm và đồ uống).  
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(210) 4-2018-29203 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4; 2.9.12 
(731) ANA INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TH) 
50/200 Panchasarp Park Village, Sala 
Thammasop, Thawi Wattana, Bangkok 
10170, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn có chứa collagen; đồ uống không cồn được làm từ xi-rô; đồ 

uống được làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống không cồn có hương vị trái cây; 
đồ uống không cồn có chứa trà; đồ uống làm từ trái cây có chứa trà [không cồn]; đồ uống 
không cồn có chứa sữa; đồ uống không cồn có chứa ni tơ. 

 

 
(210) 4-2018-29204 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Ajou Medics Co., Ltd.  (KR) 

#124, Unjung-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do 13466 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dưỡng thể dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm đẹp [mỹ phẩm]; 

kem dưỡng da [mỹ phẩm]; kem tẩy trang [mỹ phẩm]; nước thơm dùng cho tay [mỹ 
phẩm]; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; dầu mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm chống 
nắng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dùng cho tay; nước thơm dùng để tẩy trang; 
tinh dầu ete; nước thơm dùng để xức sau khi tắm; nước thơm có chứa sữa dùng để rửa 
mặt; kem dưỡng hương nước hoa [mỹ phẩm]; nước thơm có hương nước hoa [mỹ phẩm]; 
chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc; dầu gội đầu, không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-29205 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7; 26.4.2 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển y dược Đức Khang  (VN) 
3/64 Nguyễn Qúy Anh, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược liệu, thuốc đông y.  
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(210) 4-2018-29206 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A16.1.16 
(591) Xanh nước biển, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Giải Pháp Mềm  (VN) 
3/64 Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; sản xuất phần mềm máy tính; lập trình máy tính; 

tư vấn về phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-29207 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.1; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển y dược Medimed  (VN) 
10 đường nội khu số 2, khu phố Mỹ Văn 
2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-29208 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV TM XNK 
Khôi MªK«ng  (VN) 
74 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào (tổ yến), lạc (đậu phộng) đã chế biến, đậu hà lan đã chế biến, 

bánh nếp chiên, kẹo chocolate, khô gà.  
 

 
(210) 4-2018-29209 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh quán ăn Đại 
Gia Lạc  (VN) 
Số 152 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-29210 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Vũ Thanh Tâm  (VN) 
ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, 

huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: giày dép, quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-29211 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 3.7.23; A3.7.24 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Phan ứng Tam  (VN) 
189/22 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa; chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà; trà ướp lạnh (trà đã đông lạnh). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; quán giải khát; quán cà phê; nhà hàng ăn uống; cung cấp 

thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2018-29212 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A25.7.2; 26.4.3; 26.4.9; 7.1.24; 

26.15.11; 26.15.9; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh biển đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IQ VINA  (VN) 
218 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gia đình như: giường, tủ, bàn, ghế.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng trang trí nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng sửa chữa nhà cửa, trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2018-29213 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.2; 5.9.19 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, hồng cam, xanh lá 

cây, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và chế biến thực 
phẩm Tân Đô   (VN) 
44 đường 25, tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu hòa lan sữa tẩm bột sấy.  
 

 
(210) 4-2018-29214 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.15.5 
(591) Xám kim loại, xanh dương, xanh dương 

nhạt, trắng xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại-dịch vụ kỹ thuật 
Vũ Long   (VN) 
437 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng máy ngành dệt, may, da giày.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy móc thiết bị, ngoại trừ máy móc thiết bị thuộc lĩnh 
vực xây dựng.  

 

 
(210) 4-2018-29215 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 18.1.21 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Onway Bicycle   (VN) 
Khu phân xưởng K thuộc thửa đất số 117 
tờ bản đổ số 26, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; phụ tùng xe đạp điện.  
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(210) 4-2018-29216 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Lê Thị Thu Hà  (VN) 
23 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-29219 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH điện tử Đức 
Thịnh  (VN) 
Thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại đèn led, loa, màn hình dùng để trình chiếu sử dụng 

trên sân khấu, trường quay.  
 

(210) 4-2018-29220 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3; 26.3.4; 25.7.20; 25.12.1 

(731) Chung Tân Vũ  (VN) 
56 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 40: May đo quần áo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
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(210) 4-2018-29224 (220) 27.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; A5.3.13; 5.5.19; A5.5.20; 

A5.5.22 
(731) Medical Court co., ltd.   (JP) 

2-10, Mikawacho, Naka-ku, Hiroshima-
shi, Hiroshima 7300029 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, mỹ phẩm, mỹ phẩm rửa mặt dạng gel, nước thơm dưỡng da, huyết 
thanh dưỡng da không chứa thuốc, kem nền (mỹ phẩm), chế phẩm mỹ phẩm chống nắng, 
mặt nạ dùng làm mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc tóc (dầu gội và chế phẩm xử lý tóc), chế 
phẩm chăm sóc răng miệng (kem đánh răng).  

 
 

(210) 4-2018-29225 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Medical Court co., ltd.   (JP) 

2-10, Mikawacho, Naka-ku, Hiroshima-
shi, Hiroshima 7300029 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, mỹ phẩm, mỹ phẩm rửa mặt dạng gel, nước thơm dưỡng da, huyết 
thanh dưỡng da không chứa thuốc, kem nền (mỹ phẩm), chế phẩm mỹ phẩm chống nắng, 
mặt nạ dùng làm mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc tóc (dầu gội và chế phẩm xử lý tóc); chế 
phẩm chăm sóc răng miệng (kem đánh răng).  

 

 
(210) 4-2018-29230 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.16; A5.1.7; 26.1.1 
(731) OOTOYA Holdings Co., Ltd.   (JP) 

1-20-8 Nakacho, Musashino-city, Tokyo 
180-0006 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-29231 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh navy, trắng. 
(731) OOTOYA Holdings Co., Ltd.   (JP) 

1-20-8 Nakacho, Musashino-city, Tokyo 
180-0006 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-29232 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH SLK  (VN) 

79Bis Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; ga giường; vỏ gối; vỏ đệm. 
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo người lớn; mũ; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo dành cho trẻ em và người lớn, chăn, ga, gối, đệm, 
vỏ gối, vỏ đệm, túi xách, mũ, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-29235 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.15; A5.5.20 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thương Mại - Dịch Vụ - Xây 
Dựng Đại Phúc  (VN) 
Tổ 6, ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, gạch men. 
 

(210) 4-2018-29236 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.20; A3.7.24; 3.7.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH SX - TM Liên 

Phương  (VN) 
Thửa đất số 568, 569, Tờ bản đồ số 8, ấp 
Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; bột sắn; tinh bột cho thực phẩm; bột nhão; bột nở; chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2018-29237 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A26.11.8 
(731) U&P PTE. LTD.  (SG) 

2 Banyan Place, Singapore 627700 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu công nghiệp (trừ dầu và chất béo ăn được); mỡ công nghiệp (trừ 
dầu và chất béo ăn được); nhiên liệu; dầu dùng trong ngành hàng hải; dầu nhiên liệu. 

 
 

(210) 4-2018-29238 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) IDG CAPITAL GROUP HOLDINGS 

LIMITED  (KY) 
Walkers Corporate Limited, Cayman 
Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
George Town, Grand Cayman Ky1-9008, 
Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thông tin về tài chính; tư vấn 
tài chính; đầu tư quỹ. 

 
 

(210) 4-2018-29239 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) IDG CAPITAL GROUP HOLDINGS 

LIMITED  (KY) 
Walkers Corporate Limited, Cayman 
Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
George Town, Grand Cayman Ky1-9008, 
Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thông tin về tài chính; tư vấn 
tài chính; đầu tư quỹ. 

 
 

(210) 4-2018-29240 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.19 
(731) Pan Asiatic Footwear Sdn 

Bhd  (MY) 
No. 12, Jln. Kerawang U8/108, 
Perindustrian Tekno Jelutong, Seksyen 
U8, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; dép; giày; dép xăng đan. 
 

 
(210) 4-2018-29242 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 26.3.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh lá mạ, 

đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Hải Phán  (VN) 
Phòng 9 - B39, tập thể Yên Lãng, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, nước xúc miệng dùng trong y tế, nước rửa vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; 
nhà thuốc (mua bán thuốc).  

 

 
(210) 4-2018-29243 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 26.3.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược phẩm Minh Phúc  (VN) 
Tầng 3, L1.03 Lk Goldsilk, số 430 Cầu 
Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, nước xúc miệng dùng trong y tế, nước rửa vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; 
nhà thuốc (mua bán thuốc).   

 

 
(210) 4-2018-29245 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hangzhou Mujia Network 

Technology Co.,Ltd   (CN) 
Rm.802, Hanshi Building, No.1786 
Binsheng Road, Changhe Street, Binjiang 
District, Hangzhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giường; gương soi; gối; mành 
che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; mành che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt; phụ 
kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; cửa cho đồ đạc; tác phẩm nghệ thuật làm 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; khay, không bằng kim loại; tấm đệm để ngủ. 
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(210) 4-2018-29246 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hangzhou Mujia Network 

Technology Co.,Ltd   (CN) 
Rm.802, Hanshi Building, No.1786 
Binsheng Road, Changhe Street, Binjiang 
District, Hangzhou, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 24: Vỏ nệm; áo gối; khăn phủ giường; khăn phủ giường [vải dệt]; rèm bằng sợi dệt 
hoặc bằng chất dẻo; khăn mặt bằng vải; khăn trải bàn [không bằng giấy]; chăn; rèm tắm 
bằng vải hoặc nhựa.  

 

 
(210) 4-2018-29247 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Phương   (VN) 
Khu 10, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh khoản on-line (trực tuyến) 
qua internet; dịch vụ giao dịch tài chính điện tử; dịch vụ trung gian tài chính; cung cấp 
dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả trước tại quầy thu tiền. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông; dịch vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối; dịch 
vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ chia 
sẻ tài nguyên trên internet. 

 

 
(210) 4-2018-29248 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 5.7.3; 26.3.4 
(591) Cam đậm, cam nhạt, xanh lá đậm, xanh 

lá nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và thương mại quốc tế Appa 
Group  (VN) 
Số 162, đường Mỹ Đình, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị quan trắc môi trường (bộ cảm biến - đo lường); thiết bị điều khiển 
thông minh (tự động hóa) từ xa cho các thao tác nông nghiệp; hệ thống quan trắc môi 
trường (bộ cảm biến - đo lường) và điều khiển thông minh tích hợp; hệ thống phần mềm 
quản lý, phân tích và tính toán, tự động ra quyết định điều khiển trên máy tính/điện thoại; 
hệ thống quan trắc môi trường (bộ cảm biến - đo lường) và điều khiển thông minh ứng 
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dụng trong công nghiệp; hệ thống quan trắc môi trường (bộ cảm biến - đo lường) và điều 
khiển thông minh ứng dụng trong căn hộ/nhà ở.  

 
 

(210) 4-2018-29249 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phát triển Takumi Việt Nam  
(VN) 
119b Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống mang về (dịch vụ 
do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-29250 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3; 26.15.15; 26.1.1; A25.3.3; 

26.7.25; A26.11.9 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng cam, đen. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần hàng hải Việt Nam  (VN) 
Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính. 
 
 

(210) 4-2018-29252 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; A5.5.21 
(591) Xanh lá, đỏ, da cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm nghiên cứu 
chuyển giao và dịch vụ công 
nghệ sinh học hữu cơ    (VN) 
Số 42, đường Nguyễn Đình Hoàn, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp, môi trường để cải tạo đất, môi trường. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ.  
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(210) 4-2018-29253 (220) 27.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Trung tâm nghiên cứu 
chuyển giao và dịch vụ công 
nghệ sinh học hữu cơ   (VN) 
Số 42, đường Nguyễn Đình Hoàn, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp, môi trường để cải tạo đất, môi trường.   
 

 
(210) 4-2018-29254 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.3; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đâu tư giáo 
dục và đào tạo quốc tế IVINA  
(VN) 
Lô số 52, ngõ 125/2 Trung Kính, tổ 30, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tiếng việt cho ngưêi nước ngoài.  
 

 
(210) 4-2018-29255 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 13.1.6; 1.15.11; A25.7.6; 4.5.2; 4.5.3; 

2.7.23; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, vàng, cam, 

hồng, ghi xám. 
(731) Công ty TNHH BT Nguyên Khải  

(VN) 
ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi điện.  
 

 
(210) 4-2018-29257 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TIGON   (VN) 
Số 4065 khóm Đông Thuận, phường 
Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long        
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-29258 (220) 28.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; 26.1.2; A5.5.22 
(591) Xám nhạt, tím nhạt, tím, xanh, vàng, 

đen, hồng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29259 (220) 28.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 5.9.3 
(591) Xám nhạt, cam đậm, cam, xanh, vàng, 

đen, hồng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế, viên 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29260 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 5.3.20; 

26.1.2 
(591) Đỏ tươi, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoài Thu   (VN) 
Thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mì; bánh gạo.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: bánh kẹo, 
bánh ngọt, bánh mì, bánh kẹo hạnh nhân, bánh trung thu.  
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(210) 4-2018-29261 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-29262 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tiếp vận quốc 
tế Hải Minh  (VN) 
Số 299F17 đường Nguyễn Thị Định, khu 

dân cư Sông Giồng, phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-29263 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.7; 26.1.5; 

A16.1.5 

(591) Đen, xám, vàng, vàng nhạt, trắng. 

(731) Hong Kong Ping On Jewelry 
International Holdings 
Limited  (HK) 

Flat/RM 1907 19/F Lee Garden One 33 

Hysan Avenue Causeway Bay HK 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Thân xe ô tô; khung gầm ô tô; lốp ô tô; xe ô tô; má phanh dùng cho xe ô tô.  
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(210) 4-2018-29264 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.5.1 

(591) Đỏ hồng nhẹ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Mitek  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà PVFCCO, 43 Mạc Đĩnh 

Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-29267 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.1; 26.1.2 

(591) Đỏ, xám, trắng, đỏ đun. 

(731) Nguyễn Huy Cường  (VN) 
Khu TĐC Thới Nhựt 2, phường An 

Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói; đá; phiến lát (không bằng kim loại); đá granit (hoặc marble); vật 

liệu xây dựng (tất cả không bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2018-29268 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Vàng đậm, nâu, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Em Bé Vàng 
Việt Nam  (VN) 
Số 37, ngõ 1277 đường Giải Phóng, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; khung xe đạp; tay lái xe đạp; ghi đông xe đạp; yên xe đạp; vành 

bánh xe đạp; bánh xe đạp; xe đạp. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi xây dựng; ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi); xe hẩy chân [đồ chơi]; đồ chơi 

nhồi bông; mô hình đồ chơi; xe cộ đồ chơi; đồ chơi; xe ba bánh cho trẻ sơ sinh [đồ chơi]. 
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(210) 4-2018-29269 (220) 28.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.1; 5.5.16 (540) 

  

(731) Vũ Thị Hồng Diễm   (VN) 
306A - B6, tập thể Nghĩa Đô, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); chế phẩm làm sạch; chất khử mùi dùng cho người hoặc 
động vật; tinh dầu; nước thơm. 

 

 
(210) 4-2018-29271 (220) 28.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.7 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Tuấn   (VN) 
15 Nguyễn Thái Học, phường Hội 
Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống (quán phở).  
 

 
(210) 4-2018-29272 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 26.5.1; A6.19.9; 25.1.6 
(591) Nâu, xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh rêu, 

xanh da trời, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lao Bảo Electronics   (VN) 
Khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2018-29273 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển hệ thống phòng cháy 
chữa cháy Nguyên Tân  (VN) 
208/26/51 ®−ßng sè 5, khu phè 8, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh    
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(511)   Nhóm 09: Nón (mũ) bảo hộ phòng chống cháy, tai nạn; áo quần bảo hộ chống cháy, 
phòng chống tai nạn; giày bảo hộ chống cháy, phòng chống tai nạn; bình chữa cháy; vòi 
chữa cháy; đầu phun dập lửa; tủ chữa cháy; trụ cấp nước chữa cháy; lăng phun chữa cháy; 
đầu báo khói; đầu báo nhiệt; kim thu sét; chuông báo cháy. 

 
Nhóm 35: Mua bán; nón (mũ) bảo hộ phòng chống cháy, tai nạn, áo quần bảo hộ chống 
cháy, phòng chống tai nạn, giày bảo hộ chống cháy, phòng chống tai nạn, bình chữa cháy, 
vòi chữa cháy, đầu phun dập lửa, tủ chữa cháy, van góc chữa cháy, trụ cấp nước chữa 
cháy, lăng phun chữa cháy, đầu báo khói; đầu báo nhiệt; kim thu sét; chuông báo cháy.  

 

 
(210) 4-2018-29274 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 5.7.3; 5.13.4; 

25.1.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Hà  (VN)
Tầng 5, số 1 Đại Lộ Thăng Long, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội      

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2018-29275 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Dư Đình Tuấn  (VN) 
ấp Chợ, xã Phú Túc, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị sản khoa cho gia súc; dụng 

cụ bơm cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y; bơm tiêm âm đạo; dụng cụ bơm cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29276 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ PV 
CATERING  (VN) 
¤ 39-40, lô A6, Hoàng Văn Thụ, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Quán phục vụ đồ uống cà phê.  
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(210) 4-2018-29277 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.3.4; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
LN FILM  (VN) 
876/87 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
05, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ đội đầu; đồ đi chân; găng tay (trang phục); thắt lưng 
(thời trang). 

 
 

(210) 4-2018-29278 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 7.3.2 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HDPWINDOW  
(VN) 
619 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn và thi công công trình cửa nhôm, cửa nhựa, tấm ốp nhôm, mặt dựng 
vách ngăn nhôm kính.  

 
 

(210) 4-2018-29279 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Đào Duy Dũng  (VN) 
P514 nhà B10A, KĐTM Nam Ty, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 
 

(210) 4-2018-29280 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.8; 1.15.21; 2.7.23; 25.5.2 
(591) Cam, đen, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng, vàng nhạt, tím, tím nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ văn 
hóa Minh Long  (VN) 
Phòng 501B, nhà H2, tập thể Văn 
Chương, phường Khâm Thiên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 16: Sách; truyện; tạp chí; ấn phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-29281 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 18.2.1 

(591) Đỏ, cam, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Duka  (VN) 
LK02 - 03, dãy B, KĐT Greenpearl, 378 

Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-29282 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 18.2.1 

(591) Đỏ, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Duka  (VN) 
LK02 - 03, dãy B, KĐT Greenpearl, 378 

Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; truyện tranh; sách báo; ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng học tập.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-29283 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.2; A1.1.12 

(591) Vàng đồng, đen, trắng. 

(731) Dương Cẩm Biên  (VN) 
11.03A cao ốc Bảo Gia, 184 Lê Đại 

Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, thiết bị y 

tế. 
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(210) 4-2018-29284 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Johnson & Johnson  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2018-29285 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.16; 3.7.9 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển, xanh 

dương đậm, xanh dương, xám, vàng 
nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Hiệp Bình  (VN) 
Số 60, đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa 
Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm vòi sen, bồn tắm, bệ xí, chậu sứ 
(sử dụng trong nhà vệ sinh), bồn mát xa (sử dụng trong nhà vệ sinh), chậu rửa bát.  

 

(210) 4-2018-29286 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Johnson & Johnson  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2018-29287 (220) 28.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sagozi  (VN) 
153/24 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồng phục; áo khoác ngoài; túi của quần áo; quần dài; áo sơ 
mi; áo vét. 

 

Nhóm 39: Gói quà; bao gói hàng hóa; đóng gói hàng hóa. 
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(210) 4-2018-29289 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh K.N Group  (VN)
Số 8§ đường Trần Phú, khóm 2, phường 
7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

 
(210) 4-2018-29290 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Tân Việt 
Phát  (VN) 
124 Khánh Hội, phường 06, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thịt, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt đông 
khô, sữa, sản phẩm sữa, cá còn sống, cá [không còn sống], cá, được bảo quản, cá, đóng 
hộp, thực phẩm trên cơ sở cá, rau đã được bảo quản, rau đông khô, rau trộn, rau, củ, đóng 
hộp,  rau đã sấy khô, cà phê, chè; đường gluco cho mục đích nấu ăn, mật ong, bánh kẹo, 
ngũ cốc dạng thanh, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, tinh bột 
cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-29291 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh nõn chuối. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Cảnh Quan 
Tầm Nhìn Xanh  (VN) 
Số 18, ngõ 227, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công cảnh quan sân vườn. 
 
 

(210) 4-2018-29292 (220) 28.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Mai Diệu Linh  (VN) 
P1002, W1, Sunrise City - Central, 25 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp. 
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(210) 4-2018-29293 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Minh Nghĩa  (VN) 
270/2/15, đường Phan Đình Phùng, 
phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; dép; váy; áo khoác ngoài; quần áo lót mặc bên trong.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục; quần áo ngủ; dép; váy; áo khoác ngoài; quần áo 
lót mặc bên trong. 

 

 
(210) 4-2018-29294 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Đức Hùng  (VN) 
Số 12, ngõ 38, đường Trần Nhật Duật, 
phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt. 
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-29296 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tín Thành  (VN)
985/39 hương lộ 2, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2018-29298 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Kingston Technology 

Corporation (A CORPORATION 
OF CALIFORNIA, USA)   (US) 
17600 Newhope Street, Fountam Valley, 
CALIFORNIA 92708, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện máy tính; bảng mạch tăng cường năng lực xử lý cho máy 

tính và bảng mạch mở rộng bộ nhớ máy tính; ổ đĩa cứng di động và thiết bị lưu trữ dữ 

liệu; mô- đun bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (còn được gọi là mô-đun RAM động); ổ 

cứng điện tử SSD dùng cho các thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB) trống 

(chưa có dữ liệu); thẻ nhớ flash trắng; miếng lót cổ tay khi sử dụng máy vi tính; ba lô 

chuyên dụng dùng để đựng máy tính xách tay và máy tính notebook; túi đựng máy tính 

xách tay; túi chuyên dụng dùng cho chuột máy tính và bàn phím máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-29299 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) LUYANG ENERGY-SAVING 

MATERIALS CO., LTD.  (CN) 

No. 11 Yihe Road, Yiyuan County, 

Shandong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm; vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt của nồi hơi; vật liệu 

không dẫn điện để giữ nhiệt; vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt; vật liệu cách điện, cách 

nhiệt; sơn cách điện, cách nhiệt; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; sợi khoáng vật 

[cách điện, cách nhiệt]; bông khoáng [cách ly].  

 

Nhóm 19: Đá trân châu đã được làm tơi dùng cho xây dựng; vật liệu chịu lửa không bằng 

kim loại dùng cho xây dựng; sợi chịu lửa (vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho 

xây dựng); lớp phủ bằng xi măng để chống cháy; sợi gốm chịu lửa alumina silica, không 

bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 

dựng; sợi gốm chịu lửa ở dạng tấm liền (vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho 

xây dựng); xi măng chịu nhiệt; vật liệu chịu lửa dùng cho lò cao (lò điện đĩa sứ); len đá 

dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-29300 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; A26.4.5; A26.4.18 

(591) Vàng cam, trắng. 

(731) Trần Văn Tiên  (VN) 
20A2 TT Quân đội Tăng Bạt Hổ, phường 

Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản.  
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(210) 4-2018-29302 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A9.7.19; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Vàng, da cam, vàng kem, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và giải trí Đông Hoàng Quân  
(VN) 
Số 138 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2018-29306 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) CELL BIOTECH CO., LTD.  (KR) 

50 Aegibong-ro 409bun-gil, Wolgot-
myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do 415-872, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y; thực phẩm cho em bé được làm từ các sản phẩm nông 

nghiệp, chế phẩm thú y; thuốc điều hòa hệ miễn dịch; thuốc dùng để trị chứng táo bón; 
sữa bột cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chất phụ gia của thức 
ăn gia súc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; vi 
khuẩn axit lactic dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng có chứa vi khuẩn axit lactic 

dùng cho mục đích y tế; kẹo cao su dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc trị bệnh rối loạn đường 
ruột; thuốc trị bệnh tiêu chảy; thực phẩm cho em bé được làm từ các loại gia súc; thực 
phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe có thành phần chủ yếu là vi khuẩn axit lactic  

 

 
(210) 4-2018-29307 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) CELL BIOTECH CO., LTD.  (KR) 

50 Aegibong-ro 409bun-gil, Wolgot-
myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do 415-872, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đã được lên men; sữa chua; kim chi (món ăn từ rau củ lên men) đã được lên 
men có chứa vi khuẩn axit lactic; pho mát đã được lên men có chứa vi khuẩn axit lactic; 
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xúc xích đã được lên men có chứa vi khuẩn axit lactie; sữa có chứa vi khuẩn axit lactic; 
thịt giăm bông có chứa vi khuẩn axit lactic.  

 

 
(210) 4-2018-29308 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) CELL BIOTECH CO., LTD.  (KR) 

50 Aegibong-ro 409bun-gil, Wolgot-

myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do 415-872, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); trà xanh; sốt may-on-ne; kẹo cao su 

không dùng cho mục đích y tế; nước sốt cho món sa-lát; kẹo dùng cho thực phẩm; bột gạo 

lứt dùng cho thực phẩm; bánh mú đã được lên men có chứa axit lactic; trà nhân sâm; đồ 

uống có thành phần chủ yếu là cà phê; trà đen (một loại trà phổ biến ở nước Anh)  
 

 
(210) 4-2018-29310 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.3; A3.7.24 

(591) Vàng cam, đỏ cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH dịch vụ 
GENKILAND F&B  (VN) 
145/1A Nguyễn Đình Chính, phường 11, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2018-29311 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi.  
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(210) 4-2018-29312 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 24.9.1; 26.4.3; 2.9.1; 

26.4.9; 26.3.23 
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi.  
 
 

(210) 4-2018-29313 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi.  
 

(210) 4-2018-29314 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi.  
 
 

(210) 4-2018-29315 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.13.1; A3.13.24; 

26.1.2; 24.17.20 
(591) Cam, đen, tím. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi.  
 
 

(210) 4-2018-29316 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH bánh mỳ Hàn 

Quốc   (VN) 
Số 9A Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-29317 (220) 28.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH bánh mỳ Hàn 

Quốc   (VN) 
Số 9A Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-29318 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2 - 19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 
chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm.  
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Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lấp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch 
vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát-
xa; dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2018-29319 (220) 09.03.2017 

(641) 4-2017-05071 (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Việt Hùng   (VN) 
Số nhà 949 Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn dùng cho xe đạp, xe máy; sơn chống gỉ; sơn lót dùng cho gầm xe cộ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: sơn, sơn dùng cho xe 
đạp và xe máy, sơn chống gỉ, sơn lót dùng cho gầm xe cộ.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng: xe đạp, xe đạp điện, xe máy; dịch vụ đánh 
bóng xe cộ; dịch vụ rửa xe; dịch vụ sạc ắc quy cho xe cộ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê phương tiện vận tải.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp: xe đạp, xe máy, xe đạp điện.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức cuộc đua xe đạp.  
 

 
(210) 4-2018-29320 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 4.3.19 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Cửu Long 39  (VN) 
489/6B Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cát, đá, sỏi, vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2018-29321 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; 26.4.1 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Đại Long  (VN) 
Số 226 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng dầu. 

 

 
(210) 4-2018-29322 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.5 (540) 

 

(731) Lý Minh Mẫn  (VN) 
13/12A Phú Thọ, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Đục; dụng cụ có lưỡi sắc; dụng cụ đục lỗ; dụng cụ bằng kim loại để dập khuôn, 

làm khuôn, tạo đường gờ chỉ; dao cắt; búa đập; thước góc (dụng cụ cầm tay). 
 

Nhóm 20: Giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; thớt kê dạng bàn; đồ gỗ mỹ thuật. 
 

 
(210) 4-2018-29323 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Vàng đồng, nâu, trắng. 
(731) U-BioMed Inc.  (KR) 

#409 B.I Center, Kyungpook National 
University, 80, Daehak-ro, Buk-gu, 
Daegu, 702-701, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phân phối thuốc cấy được dưới da. 

 

 
(210) 4-2018-29324 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Tím, tím nhạt, hồng, trắng. 
(731) Buttle Information Systems  

(KR) 
#902, 43, Digital-ro 34-gil, Guro-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2018-29325 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, vàng, 

trắng. 
(731) Buttle Information Systems  

(KR) 
#902, 43, Digital-ro 34-gil, Guro-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-29326 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.20 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam, 

vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại tổng hợp Việt 
Linh  (VN) 
Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho trẻ em và người lớn.  
 

 
(210) 4-2018-29327 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2018-29328 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.   
 

 
(210) 4-2018-29329 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-29330 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng tròng y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2018-29331 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2018-29332 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2018-29333 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.   
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(210) 4-2018-29334 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lớn, hạt giống 
cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 
phun thuốc trừ sâu hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 
từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 
cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29335 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lớn, hạt giống 
cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 
phun thuốc trừ sâu hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 
từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 
cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   
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(210) 4-2018-29336 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Lê Xuân Nghĩa  (VN) 

Số 63, phố Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao.  
 

 
(210) 4-2018-29337 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Nâu đỏ, da cam, vàng, trắng. 
(731) Buttle Information Systems  

(KR) 
#902, 43, Digital-ro 34-gil, Guro-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-29338 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.16; 7.1.6 
(591) Xanh nước biển đậm, ghi, vàng, trắng. 
(731) Buttle Information Systems  

(KR) 
#902, 43, Digital-ro 34-gil, Guro-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-29339 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, đen, trắng. 
(731) Buttle Information Systems  

(KR) 
#902, 43, Digital-ro 34-gil, Guro-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1486 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-29340 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12 

(591) Tím, trắng, đen. 

(731) Buttle Information Systems  
(KR) 

#902, 43, Digital-ro 34-gil, Guro-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-29341 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Xanh nước biển nhạt, xanh nước biển, 

xanh nước biển đậm, ghi nhạt, ghi, trắng.

(731) Buttle Information Systems  

(KR) 

#902, 43, Digital-ro 34-gil, Guro-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-29342 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh lá cây, da cam, trắng. 

(731) Buttle Information Systems  

(KR) 

#902, 43, Digital-ro 34-gil, Guro-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2018-29346 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 13.1.6 
(591) Đen, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bền 
vững BIS Việt Nam  (VN) 
Số 142B Đê La Thành, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê 
bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn 
hộ]. 

 

(210) 4-2018-29347 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.3; A26.11.7; 26.3.4; A25.7.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
H2T Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngõ 40, tổ 14 phố Nguyễn Thị 
Định, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xuất nhập khẩu quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-29348 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa dược Quí Long  (VN) 
44-46 đường số 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 
phẩm dược dùng cho da; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; 
rượu thuốc.  

 

 
(210) 4-2018-29349 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 7.3.2 
(591) Đỏ, vàng đồng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kiến Quốc  (VN) 
A3-005 chung cư Ehome 3, hẻm 103 Hồ 
Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2018-29350 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.16; A3.1.24; 4.5.15 
(591) Đen, xanh, ghi. 
(731) Nguyễn Phước Thịnh   (VN) 

107/1e Ngô Đức Kế, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dàn dựng buổi biểu diễn; dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất phim 
trừ phim quảng cáo; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình phát 
thanh và truyền hình. 

 
 

(210) 4-2018-29352 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.20 
(591) Đỏ, xanh, ghi. 
(731) Six Continents Limited  (GB) 

Broadwater Park, Denham, 
Buckinghamshire UB9 5HR United 
Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và nơi lưu trú tạm thời cho 
người khác; tư vấn kinh doanh về nhượng quyền thương mại cho người khác; điều hành 
kinh doanh cho người khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cung cấp thông tin về khách sạn và nơi lưu 
trú tạm thời. 

 
 

(210) 4-2018-29353 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; 5.13.25 
(591) Vàng kim, trắng. 
(731) Nguyễn Anh Tú  (VN) 

18/C.214 chung cư Huỳnh Văn Chính, 
phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải 

trí]; dịch vụ câu lạc bộ cho những người thích uống bia [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ cho 

những người thích uống rượu [giải trí]; dịch vụ vũ trường.  
 

 
(210) 4-2018-29354 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, đỏ, đỏ mận, xám, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Vũ Thị Sang  
(VN) 
Bản Liên Hà 5, xã Bảo Hà, huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gai. 
 

 
(210) 4-2018-29355 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển giáo 
dục STEPS  (VN) 
18A Võ Trường Toản, phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở; giáo dục trung 

học phổ thông; dịch vụ cung cấp gia sư tại nhà; dịch vụ đào tạo từ xa. 
 

 
(210) 4-2018-29356 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Trắng, da cam, xanh dương. 

(731) A-MI GLOBAL CO., LTD.  (KR) 

22, 104th street, Jangrimbeonyeong-ro, 

Saha-gu, Busan, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 10: Đai nịt bụng; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; băng đầu gối dùng trong 

chỉnh hình; dụng cụ chỉnh hình; đai lưng chỉnh hình; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 

dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-29358 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, xanh lam, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Đặng Thái Hà  
(VN) 
50 khu phố 2 quốc lộ 22, thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn cách nhiệt, tấm lợp bằng thép mạ kẽm, (tôn kẽm), dây thép và dây thép mạ 

kẽm. 
 

 
(210) 4-2018-29359 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A11.1.3; 26.2.7 

(591) Hồng nhạt, trắng, đen, nâu nhạt. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư thương mại Đức Lộc  (VN) 
Số nhà 11B, ngách 43/23, tổ dân phố 1, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao, kéo; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; công cụ lao động: cuốc, xẻng.  
 

 
(210) 4-2018-29360 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(731) Trần Nguyên Phú  (VN) 
Số 139, đường Nguyễn Huy Tự, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Ghế vệ sinh dùng cho bệnh nhân (ghế dùng để tiểu tiện trong phòng); ghế đẩy 

có bánh xe dùng cho người tàn tật.  
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(210) 4-2018-29361 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Liangping Qiu  (CN) 

Room 602, Unit 2, Buiding 6, Zonglv 

Garden, No.3, Hechangwu Road, 

Zhongkai Neighborhood Committee, 

Huihuan Office, Huizhou City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt được làm khô; cá đuợc làm khô; trái cây đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở trái cây; rau đã sấy khô; trứng; dầu có thể ăn được, quả hạch đã chế biến; cùi 

của trái cây; sữa.  
 

 
(210) 4-2018-29362 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.16; 4.3.20; 25.1.6; A3.7.24 

(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xanh nước biển. 

(731) Phoenix Beverages Limited  

(MU) 

Pont - Fer, Phoenix, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia ale; bia đen (stout) và bia nâu (porter).  
 

 
(210) 4-2018-29363 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) PepsiCo, Inc.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 

York 10577, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước có ga và các đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây và 

nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
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(210) 4-2018-29364 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.20; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Thiên Thảo  (VN) 
156 đường Việt Hưng, phườnng Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh dùng trong y tế; thực 

phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho y tế hoặc thú y; chất diệt động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2018-29366 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Beijing TIANMASHIKONG 

Network Technology Co., 
Ltd.  (CN) 
Beijing Shijingshan District Hing Street 
NO. 30 Institute of building 3 five storey 
5117 room, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính [phần 

mềm có thể tải xuống được]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; đĩa quang; phần mềm trò chơi 
máy tính; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 

 
(210) 4-2018-29369 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Beijing TIANMASHIKONG 

Network Technology Co., 
Ltd.  (CN) 
Beijing Shijingshan District Hing Street 
NO. 30 Institute of building 3 five storey 
5117 room, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sổ tay; ấn phẩm; áp phích quảng cáo; ảnh chụp [được in]; vở viết hoặc vẽ; lịch. 
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(210) 4-2018-29372 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ. 
(731) Tenbox Corp.   (KR) 

Megatower 210, SKn Techno Park, 124, 
Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi- do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm ở dạng nước thơm; gel và dầu 
dùng để làm rám nắng (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2018-29373 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ, nâu nhạt. 
(731) Dương Ngọc Tùng  (VN) 

Xóm 8, thôn 4, xã Quảng Châu, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bom nước; máy rửa xe; máy phát điện; máy nông nghiệp; máy nâng hạ 
nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công. 

 

 
(210) 4-2018-29374 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Foshan Gong Ming Audio 

Equipment Co., Ltd.   (CN) 
No.2, Huancun Road, Jiangbian Village, 
He Hamlet, Lishui Town, Nanhai 
District, Foshan, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa; máy quay đĩa; loa phóng thanh; micrô; bộ khuyếch đại âm thanh.  
 

 
(210) 4-2018-29375 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.7; 26.3.23 
(731) Fireworks Co., Ltd.  (KR) 

#612 Lordland EZ Tower 69, Seongnam-
daero, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có chức năng làm đẹp; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm); đồ 
trang điểm (mỹ phẩm), các chế phẩm thẩm mỹ để chăm sóc da; kem dưỡng chăm sóc mặt 
và cơ thể; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-29376 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; 5.3.20; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, xanh non, xanh lá mạ, vàng 

cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần VINAFARM 

Việt Nam  (VN) 
Km10, quốc lộ 1B, xã Thạch Đài, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-29377 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.2; 2.1.15; A2.1.16 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH điện tử tự động 

SONATA Việt Nam  (VN) 
Khu tái định cư, đội 3, xã Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Nguồn dự phòng; bộ lưu điện; bộ biến đổi điện; thiết bị bán động; thiết bị báo 
cháy. 

 

Nhóm 11: Thiết bị đèn chiếu sáng (dùng trong phòng cháy chữa cháy); đèn chiếu sáng 
khẩn cấp; đèn đường; đèn nhà xưởng; đèn chiếu sáng dân dụng. 

 

 
(210) 4-2018-29378 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A11.1.2; 2.9.1; 26.1.11; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh nước biển, xanh nhạt.
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Văn Miếu  (VN) 
Thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh tô; bánh ngọt; bánh quy; bánh bông lan.  
 

 
(210) 4-2018-29380 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH GROW MORE  (VN)

370 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2018-29381 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH GROW MORE  (VN)

370 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 

 
(210) 4-2018-29382 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A17.2.2 
(591) Đen, ghi, vàng. 
(731) Chih-Hung LIAO  (TW) 

No.12, Ln. 253, Yonglong 1st St., Dali 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ máy, cụ thể là cưa gạch; cưa bàn; cưa vận hành bằng điện; cưa chạy 
bằng máy dưới dạng dây curoa; hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch; máy đánh bóng 
chạy bằng điện; máy khoan; máy nén không khí; bơm điện; máy bào. 

 

 
(210) 4-2018-29383 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach  (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2018-29384 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung 
Freienbach  (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2018-29386 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần vật liệu và 

xây dựng Sài Gòn ACOTEC  (VN)
326 Hoàng Hoa Thám, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu acotec (vật liệu xây dựng phi kim loại); gỗ xây dựng; gạch; tấm panen 
xây dựng không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; kính xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-29387 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Vàng, đen, nâu. 
(731) Trần Văn Tuấn  (VN) 

Thôn Phú Vinh, xã IaBăng, huyện 
ChưPrông, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-29388 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Farmacare  (VN)

22 Thẩm Mỹ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc, các sản phẩm dược; thuốc kháng sinh chống viêm; thuốc bổ tăng lực; 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); dung dịch vệ sinh phụ 
nữ có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-29389 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Chánh Hòa   (VN) 
D3/19 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-29390 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH trục cao su 

Việt Roll  (VN) 
Lô MB2-2+3, khu công nghiệp Đức Hòa 
1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 07: Trục chà lúa bằng cao su (bộ phận của máy). 
 
 

(210) 4-2018-29391 (220) 28.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0026964 28.02.2018 KR 

(731) Jeong In, MOON  (KR) 
1902-ho, 107-dong, 158, Tojeong-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ 
phẩm trắng da; mỹ phẩm trang điểm cho mắt; mặt nạ làm đẹp; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để tắm; xà phòng mỹ phẩm (không chứa thuốc); chế phẩm đánh răng (không chứa 
thuốc); dầu gội đầu (xả và gội); nước hoa; kem chống nắng (không dùng cho mục đích y 
tế); nước thơm dùng cho cơ thể cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm 
trước; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; móng giả; chế phẩm tẩy trang dùng cho 
mắt.  
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(210) 4-2018-29392 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Green Magic  (VN) 
74 đường 2/9, phường Bình Liên, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; muối để tẩy trắng; son môi; dầu dùng cho mục 

đích làm sạch; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-29394 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin  (VN) 
Phòng 507, tòa nhà C3, Làng Quốc Tế 
Thăng Long, Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật, mạch nha.  

 

 
(210) 4-2018-29395 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng thương mại 
Đăng Khôi  (VN) 
78/7E Bà Triệu, khu phố 1, thị trấn Hóc 
Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc và thiết bị văn phòng (máy vi tính, linh kiện máy vi tính, 
văn phòng phẩm, máy in máy photocopy, máy fax, vật tư ngành in), dây điện, công tắc 
điện, cầu dao điện, phích cắm điện, tủ điện. 

 

 
(210) 4-2018-29396 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Phan Thị Tuyết Ngà   (VN) 
2.17 lô M, chung cư Bàu Cát II, đường 
Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-29397 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Phan Thị Tuyết Ngà   (VN) 
2.17 lô M, chung cư Bàu Cát II, đường 
Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-29398 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Phú 
Tiến  (VN) 
113/8A Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi khuẩn 
dùng cho y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; 
dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2018-29399 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Vàng nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thiên Phúc 
Hoàng Gia  (VN) 
Thửa đất số 09-10, lô B2-14, 157-159 Võ 
Văn Kiệt, phường An Hải Đông, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ kinh doanh khách sạn lưu trú, 
quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-29401 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.1; A3.4.2; 26.1.1; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Đen, đỏ đô, trắng, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hiền  (VN) 
86B Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), phân phối các sản phẩm: thịt (bò, heo, gà, vịt), thủy hải 
sản (tôm, cua, cá, ghẹ) đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2018-29402 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.11; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Đỗ Đại Việt  (VN) 
656/29/23 đường Quang Trung, phường 
11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại, 
ngoại trừ khóa điện; chốt cửa bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; thanh trượt (ray) bằng 
kim loại (dùng cho đồ gỗ như tủ, bàn).  

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sản phẩm: đồ ngũ kim bằng kim loại, bản lề cửa bằng 
kim loại, khóa cửa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện, chốt cửa bằng kim loại, ổ khóa 
bằng kim loại, thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như tủ, bàn).  

 

 
(210) 4-2018-29403 (220) 29.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Cam, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Đỗ Đại Việt  (VN) 
656/29/23 đường Quang Trung, phường 
11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại, 
ngoại trừ khóa điện; chốt cửa bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; thanh trượt (ray) bằng 
kim loại (dùng cho đồ gỗ như tủ, bàn).   

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sản phẩm: đồ ngũ kim bằng kim loại, bản lề cửa bằng 
kim loại, khóa cửa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện, chốt cửa bằng kim loại, ổ khóa 
bằng kim loại, thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như tủ, bàn). 

 

 
(210) 4-2018-29404 (220) 29.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.2.7 
(591) Trắng, đỏ, hồng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH AD  (VN) 
Phòng 502, lầu 5, 101 Nguyễn Văn Thủ, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kiểm toán doanh nghiệp.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
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(210) 4-2018-29405 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Seven Colors  
(VN) 
Số 226/2, An Phú 17, khu phố 1B, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm từ ngũ cốc: bánh 
mì, bánh ngọt và bánh kẹo; kem (nước đông lạnh).  

 

 
(210) 4-2018-29407 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 7.3.2; 7.1.24; 26.5.11 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Head Window 
Việt Nam  (VN) 
Số 44/17 đường TA06, khu phố 7, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cửa nhựa lõi thép gia cường, nhôm cao cấp, cửa cuốn, cửa gỗ công 
nghiệp, kính hộp, kính an toàn, kính dán, kính nghệ thuật,. nguyên phụ liệu, phụ kiện, 
linh kiện làm cửa nhựa, máy gia công cửa nhựa, cửa nhôm các loại, cửa cuốn, cửa gỗ công 
nghiệp; mua bán các loại cửa.  

 

 
(210) 4-2018-29408 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Phú 
Tiến  (VN) 
113/8A Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 

 

(210) 4-2018-29409 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Vàng đồng, trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Du lịch Sinh thái Quốc Tế  (VN)
ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau  
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối và xuất nhập khẩu: rượu.  
 

 
(210) 4-2018-29410 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Phúc 
Thanh  (VN) 
Số 42, LK25, khu đô thị mới Đông Sơn, 
phường An Hoạch, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm (trừ giấy viết; vở viết; sách; sổ tay; tờ rơi); túi [phong bì, bao 
nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; đồ dùng giảng dạy 
(trừ thiết bị giảng dạy). 

 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2018-29412 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Hàn Ngọc Châu  (VN) 
P1006 tòa nhà S1, khu đô thị Goldmark, 
số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ; đồng hồ chạy điện; đồng hồ điện tử 
[đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]; đồng hồ đeo tay.  

 

 
(210) 4-2018-29413 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuấn Nguyễn 
Gia  (VN) 
Số 16A, đường 27, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền dẫn (dây điện thoại; dây điện; phích cắm; ổ cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác). 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng (đèn gắn trên trần nha; đèn chùm; đèn treo; đèn pha dùng 
điện).  
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(210) 4-2018-29414 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nutriphar   (VN) 
Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; thực phẩm làm từ yến sào như yến chưng đường phèn, súp yến; sữa; 

hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát; nước giải khát làm từ yến sào; nước giải 
khát có bổ sung đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo không dùng 
trong mục đích y tế; nước giải khát từ trái cây; nước uống có ga. 

 

 
(210) 4-2018-29415 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.4; A3.1.24; 3.1.16; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc An  (VN) 
Số nhà 165 Phố Nối, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, mỹ 

phẩm, dược phẩm, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn 
phòng và gia đình (như: tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, 
xoong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn); quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng 
hóa; vận tải [vận chuyển hàng hóa] bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không; vận 
chuyển đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2018-29416 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đỏ, nâu, xanh đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VAIMA  (VN) 
93/9/35 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà; trà ướp lạnh; cà 

phê chưa rang.  
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(210) 4-2018-29417 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VAIMA  (VN) 
93/9/35 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà; trà ướp lạnh; cà 

phê chưa rang.  
 

 
(210) 4-2018-29418 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH VAIMA  (VN) 
93/9/35 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Dịch vụ hãng thông tin thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại  

hoặc quảng cáo; dịch vụ điểm tin; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; quảng cáo; đăng ký bằng dữ liệu và thông báo bằng văn bản. 

 
Nhóm 35: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà; trà ướp lạnh; cà 
phê chưa rang. 

 

 
(210) 4-2018-29419 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Đoàn Trương Vĩnh Phúc  (VN) 
687/13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chức năng làm từ: yến sào, tổ yến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2018-29420 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.7; 25.1.25 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Luxcera  (VN) 
13 Nghĩa Trung 5, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); gạch lát (không bằng 
kim loại); ngói (không bằng kim loại), vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng như: xi măng, gạch men, gạch xây, 

sắt, thép; cửa hàng (showroom) trưng bày và bán các thiết bị vệ sinh (vòi nước, van nước, 

chậu rửa, bàn cầu, bồn chứa nước).  
 

 
(210) 4-2018-29421 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.3; A5.3.13; A5.3.14; A1.1.10 

(591) Đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hồ Thanh Phong  (VN) 
216 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-29422 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.5.15; A25.1.10; 26.1.1; 25.1.5 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại cơ khí 
Tín Đạt  (VN) 
ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) xe gắn máy, máy cày, máy kéo và xe ô tô; săm (ruột) của xe gắn máy, 

máy cày, máy kéo và xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2018-29424 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; 1.15.5 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Minh Đức  (VN) 
Số 599 đường Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà; đường; mật ong; gạo; ca cao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê, cho thuê 

phòng họp; dịch vụ căng tin; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2018-29425 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.5.3 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Biên 
Hòa  (VN) 
Cụm công nghiệp Biên Hòa, xã Ngọc 
Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng nhựa (vật liệu xây dựng không bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2018-29426 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Nam Center Power Tech  
(VN) 
Đường 5C, khu công nghiệp Nhơn trạch 
II, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy dùng trong công nghiệp và ắc quy điện dùng cho xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2018-29429 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lơ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dược Sài Gòn  (VN) 
Số 18-20 Nguyễn Trường Té, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nguyên liệu sản 
xuất dược phẩm dược liệu. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất dược 
phẩm, dược liệu, vacxin, dịch truyền, sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm vệ sinh 
cá nhân, sản phẩm phòng ngừa dịch bệnh, chế phẩm vật tư y tế, kính mắt, dụng cụ quang 
học về mắt; dịch vụ quảng cáo thương mại. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý đổi ngoại 
tệ. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ đóng gói bao bì hàng hóa; vận tải hàng 
hóa bằng đường bộ. 
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Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thuốc.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dịch vụ nghiên cứu 

trong lĩnh vực dược phẩm; thử nghiệm lâm sàng. 
 

 
(210) 4-2018-29430 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.1.8; A3.1.24; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lê Gia Nhị  (VN) 
Lô C7-3, đường D7, khu công nghiệp Lê 

Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; vớ (tất); đồ đi chân; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2018-29431 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.4.13; 3.4.1; 11.3.18; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HOKKAIDO 
CREATIONS   (VN) 
2064 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ phòng trà; dịch 

vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (bar), dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-29432 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 11.3.18; 3.4.13; 3.4.1; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HOKKAIDO 
CREATIONS   (VN) 
2064 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ phòng trà; dịch 

vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (bar), dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2018-29433 (220) 29.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.2; 24.15.1; A24.15.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH diệt mối - khử 
trùng Miền Trung  (VN) 
42/13 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ diệt mối; dịch vụ diệt côn trùng có hại (không dùng trong nông 
nghiệp); dịch vụ diệt trừ động vật có hại (không dùng trong nông nghiệp); dịch vụ khử 
trùng hàng hóa, công trình, phương tiện. 

 
 

(210) 4-2018-29434 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH UCHI  (VN) 
444 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Trà bí đao (dùng để giải khát, trong đó trà không phải là thành phần chính); 
nước ép cam (đồ uống); nước cam tươi (đồ uống).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (chủ yếu phục vụ nước giải khát trà bí đao); nhà hàng ăn 
uống; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2018-29435 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần JD Việt Nam  
(VN) 
Số 17 ngõ 20, đường 158, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Bao gồm: film (màng) cách nhiệt dùng cho cửa kính xe hơi và toà nhà. 
 
 

(210) 4-2018-29436 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần JD Việt Nam  
(VN) 
Số 17 ngõ 20, đường 158, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bao gồm: đồ chơi xe hơi; loa, máy đọc thiết bị ngoại vi màn hình và không có 
màn hình, camera chuyên dụng. 
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(210) 4-2018-29437 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17; 26.3.4 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Thanh 
CAPITAL  (VN) 
Số 668/9/21/3 quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quạt công nghiệp, quạt gió tạo điện.  
 

 
(210) 4-2018-29438 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A26.4.24 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị vệ sinh 
Gia Bảo Phát  (VN) 
Số 246B đường TTH 07, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bồn cầu, chậu rửa chén, lavabo rửa mặt, vòi nước, sen tắm, xịt vệ sinh, phụ kiện 
bồn cầu, phụ kiện phòng tắm, dây cấp nước, gương, kệ inox, bồn tiểu, bồn tắm, bồn inox, 
máy năng lượng, máy nước nóng, máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2018-29439 (220) 29.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.7 (540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Hiếu  (VN) 
30 Lê Lợi, phường 1, Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-29440 (220) 29.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.11; 2.1.1; 5.9.24; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen, vàng, tím,  

cam, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Sen   (VN) 
19 đường 44, khu phố 1, tổ 6, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngọt (mì chính).  
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(210) 4-2018-29441 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.4; 5.5.16 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Mỹ Ngọc   (VN) 
Số 138A Nguyễn An Ninh, phường Tân 
An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê; quảng cáo cà phê; xuất nhập khẩu cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-29442 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Tuấn   (VN) 
Số 149 Trần Quý Cáp, phường Phương 
Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; thuốc nhuộm tóc, 
mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc.  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-29443 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Phương Linh   (VN) 
Số nhà 2, ngõ 105 đường Xuân La, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; tổ chức trình diễn thời trang (cho mục đích hỗ trợ bán 
hàng).  

 

Nhóm 37: Sửa chữa váy cưới; tân trang váy cưới; làm mới váy cưới.  
 

Nhóm 41: Tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; nhiếp ảnh; trình diễn sân khấu.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; làm tóc cô dâu.   
 
 

(210) 4-2018-29444 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Lê Bá Ngọc Quý   (VN) 
D07.03 C/c 306 - 308 Vườn Lài, phường 
Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; đồ đi ở chân; mũ; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2018-29445 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Dương Tấn Dũng   (VN) 
Số 210 Phan Đình Phùng, phường 2, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn; mua bán sơn chống gỉ; mua bán sơn diệt khuẩn; mua bán sơn 
phủ; quảng cáo sơn; xuất nhập khẩu sơn.  

 
 

(210) 4-2018-29446 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Hóa sinh dược và Thiết bị 
Khoa học Công nghệ  (VN) 
Số 18, nhà 2C, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong lĩnh vực y tế.  
 

 
(210) 4-2018-29447 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.19 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ y học cổ truyền HT  
(VN) 
22 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ mát xa, tắm hơi, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho người. 
 

 
(210) 4-2018-29448 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm V&S 
Việt Nam  (VN) 
Lô số A1-2.2, tầng 2 tòa nhà A1, khu 
văn pbòng và nhà ở Vinaconex-1, số 
289A đường Khuất Duy Tiến, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; sữa 
công thức (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-29449 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Johnson & Johnson  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey 08933 USA 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2018-29450 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Nâu. 
(731) MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.  

(JP) 
14-15, Ogami 5-chome Ayase-shi 
Kanagawa, JAPAN 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi và bắp ngô. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ rau, quả và bắp ngô. 
 

 
(210) 4-2018-29451 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KOMATSU LTD.  (JP) 

3-6, 2-CHOME AKASAKA, MINATO-
KU, TOKYO, JAPAN 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ 
liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa compact; DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu 
được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; 
phần mềm máy vi tính; thiết bị dập lửa; chương trình máy tính dùng để quản lý vị trí, tình 
trạng hoạt động và thông tin bảo trì của máy và dụng cụ gia công kim loại, máy và thiết bị 
xây dựng, máy và thiết bị khai thác mỏ, máy và thiết bị kỹ thuật dân dụng, và máy và thiết 
bị bốc xếp và dỡ hàng; chương trình máy tính dùng để xử lý dữ liệu liên quan đến dịch vụ 
xây dựng; chương trình máy tính đã được ghi và phần mềm máy tính đã được ghi dùng để 
tái tạo dạng 3d, tạo khuôn mẫu, sửa đổi, đo, không bao gồm đồ thị và truyền dữ liệu tới 
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các ứng dụng khác; phần mềm máy tính dùng để tạo và vẽ đồ họa dựng hình dạng 2D và 
3D; thiết bị dò tìm xe cộ, cụ thể là, màn hình hiển thị, máy vi tính, bộ cảm biến hình ảnh, 
máy quay video, và hệ thống điều hành và phần mÒn ứng dụng để phát hiện vị trí xe; bộ 
định vị dùng cho xe cộ và thiết bị thu được lập trình để sử dụng trên hệ thống định vị toàn 
cầu (GPS) và viễn thông di động; bộ cảm biến GPS được gắn vào xe cộ để xác định vận 
tốc chuyển động của xe. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị bốc xếp và dỡ 
hàng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị xây dựng; sửa chữa và bảo dưỡng máy và 
dụng cụ gia công kim loại; sửa chữa và bảo dưỡng máy và thiết bị khai thác mỏ; sửa chữa 
và bảo dưỡng hệ thống mạng liên lạc; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị trong các tòa nhà; 
lắp đặt hệ thống mạng liên lạc; cung cấp thông tin liên quan về vị trí vận hành của máy 
xây dựng, máy bốc xếp và dỡ hàng, máy kỹ thuật dân dụng và các thiết bị của chúng, tới 
người sử dụng dưới dạng đồ họa qua trang web trên internet, điện thoại thông minh hoặc 
máy tính bảng; cung cấp thông tin về thời gian và giờ vận hành hàng ngày, và tình trạng 
bên trong máy (như nhiệt độ dầu, mức nhiên liệu, nhiên liệu tiêu thụ, và bất cứ sự hỏng 
hóc nào của máy móc và thiết bị) của máy xây dựng, máy kỹ thuật dân dụng và các thiết 
bị của chúng, tới người sử dụng dưới dạng đồ họa qua trang web trên internet, điện thoại 
thông minh hoặc máy tính bảng; cung cấp thông tin liên quan tới bảo trì máy và thiết bị 
kỹ thuật dân dụng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch; lưu giữ ở dạng 
vật lý các dữ liệu dạng điện tử liên quan tới xây dựng, bao gồm bản vẽ, tài liệu, ảnh kỹ 
thuật số, hình ảnh, video và dữ liệu điện tử; tư vấn liên quan tới lập kế hoạch kiểm soát 
hoạt động của ô tô trong vận chuyển. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo (huấn luyện); dịch 
vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp các hình ảnh, âm thanh và 
video liên quan đến dịch vụ xây dựng quy mô lớn thông qua mạng liên lạc cho mục đích 
giáo dục; dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức, sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo nâng 
cao kiến thức liên quan đến việc phát triển và cải thiện công trình thông minh quy mô lớn 
được máy tính hóa; dịch vụ giáo dục cụ thể là tổ chức các cuộc hội thảo nhóm trong lĩnh 
vực công trình thông minh quy mô lớn được máy tính hóa. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan tới đến 
khoa học và công nghệ; nghiên cứu và phân tích công nghiệp; dịch vụ thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy tính; cung cấp chương trình máy tính liên quan tới dịch 
vụ xây dựng; điện toán đám máy liên quan đến dịch vụ xây dựng; cho thuê phần mềm 
điều hành để truy cập và sử dụng dịch vụ xây dựng điện toán đám mây; dịch vụ lưu trữ dữ 
liệu điện tử và cập nhật dữ liệu cho dữ liệu xây dựng; lập kế hoạch, thiết kế và quản lý hệ 
thống công nghệ thông tin về dịch vụ xây dựng; lưu trữ điện tử các tệp tin và tài liệu, đặc 
biệt thông tin xây dựng; dịch vụ lưu trữ điện tử để lưu trữ dữ liệu điện tử liên quan tới xây 
dựng; dịch vụ lưu trữ điện tử để lưu trữ cơ sở dữ liệu, hình ảnh và dữ liệu điện tử khác liên 
quan tới xây dựng; lưu trữ điện tử các phương tiện điện tử, cụ thể, hình ảnh, văn bản và dữ 
liệu âm thanh liên quan tới xây dựng; phát triển và tạo chương trình máy tính dùng để xử 
lý dữ liệu xây dựng; cho thuê chương trình máy tính liên quan tới xây dựng; tạo các 
chương trình máy tính liên quan tới dịch vụ xây dựng; tư vấn liên quan tới dữ liệu xây 
dựng trong lĩnh vực điện toán đám mây; quản lý hoạt động liên quan tới hoạt động của hệ 
thống máy tính liên quan tới công trình thông minh được máy tính hóa và hoạt động của 
các thiết bị có thể điều khiển bằng máy vi tính. 
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ mạng 
xã hội trực tuyến; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cho các công ty và nhóm riêng; dịch vụ 
mạng xã hội trực tuyến cho các nhóm và công ty xây dựng; dịch mạng xã hội trên internet 
cho công ty xây dựng, nhà cung cấp, và nhân viên. 

 
 

(210) 4-2018-29452 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) iNova Pharmaceuticals 

(Singapore) Pte. Limited  (SG) 
10 Eunos Road 8, #08-02, Singapore Post 
Centre (North Lobby), Singapore 408600

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất dược phẩm có tính chất chống co thắt; chế phẩm và chất 
dược phẩm có tính chất giảm đau. 

 
 

(210) 4-2018-29453 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 5.5.1; 5.13.25; A5.13.9
(591) Tím, nâu, xanh nhạt. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh LE HA'S HOME  
(VN) 
16 đường số 41, khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ nội ngoại thất như: bàn, ghế, tủ, giường, giá, kệ cho các loại công 
trình như văn phòng nhà ở, nhà hàng, khách sạn; mua bán đồ trang trí nội thất, tranh ảnh, 
đồ thủ công mỹ nghệ; mua bán phụ kiện, linh kiện cho đồ ngoại thất. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất và ngoại thất.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà trọ). 
 

 
(210) 4-2018-29454 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ NUT HOUSE  (VN) 
96/2/3 Phan Đình Phùng, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến cụ thể là: hạt điều, hạt macca, hạt óc chó, hát đậu, 
hạt quả hạnh nhân, hạt dẻ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng nông sản đã qua chế biến, các loại quả và hạt sấy khô 
đã qua chế biến; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng nông sản đã qua chế biến, các loại quả và 
hạt sấy khô đã qua chế biến; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm với mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-29455 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lâm 
Nguyễn  (VN) 
51/18 đường Thống Nhất, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước xả vải, bột giặt, nước giặt, nước lau sàn, nước rửa chén.  
 

 
(210) 4-2018-29456 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.4; 26.1.1 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phú Mỹ Sài Gòn  (VN) 
116 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gỗ xây dựng, ván sàn bằng gỗ công nghiệp, 
vách ngăn không bằng kim loại, trần nhà không bằng kim loại, tấm ốp tường không bằng  
kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-29457 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.1.18; 26.1.1; A3.13.16; A3.13.24 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Thiện Lộc  (VN) 
321/11 Kênh Tân Hóa, phường Hoà 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ, nón, giầy, dép.  
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(210) 4-2018-29458 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) iNova Pharmaceuticals 

(Singapore) Pte. Limited  (SG) 
10 Eunos Road 8, #08-02, Singapore 
Post Centre (North Lobby), Singapore 
408600 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị ho; chế phẩm dược để điều trị cảm lạnh; chế phẩm 
dược để điều trị các triệu chứng cảm cúm. 

 
 

(210) 4-2018-29459 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) iNova Pharmaceuticals 

(Singapore) Pte. Limited  (SG) 
10 Eunos Road 8, #08-02, Singapore 
Post Centre (North Lobby), Singapore 
408600 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng trong điều trị chứng béo phì. 
 
 

(210) 4-2018-29463 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, nâu, xám nhạt, 

đen. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp dịch 

vụ tiểu thủ công nghiệp Long 
Khánh   (VN) 
Số 34 đường Lê Văn Vận, khu phố 2, 
phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; nấm bào ngư tươi, nấm rơm tươi; nấm sò tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nấm sấy khô, nấm ăn, nấm dược liệu, nấm mèo, nấm Linh Chi, nấm 
bào ngư. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu. 
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(210) 4-2018-29465 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.4.7; A3.4.24; 1.5.1 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh ngọc, đỏ, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Đạt Như 
ý  (VN) 
67 đường Phan Anh, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2018-29466 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.17.17; 26.4.2; A24.15.7 

(591) Đỏ, xám, đen. 

(731) Công ty TNHH điện tử 
Goldspace   (VN) 
Lô F1, khu phố 5, cụm công nghiệp 

Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đã kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); 

ống nói (micro); bộ trộn âm (mixer). 
 

(210) 4-2018-29467 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.24; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Khiết Bảo 
Lâm   (VN) 
74A, đường Hàm Nghi, thị trấn Lộc 

Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  
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(210) 4-2018-29468 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 18.3.23; A18.3.5; 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1; 

5.5.1; A5.5.21 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Quế Chi  
(VN) 
490 đường Cây Gõ, tổ 2 ấp Phú Bình, xã 

An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bún khô, bún, phở, hủ tiếu, bánh tráng, bánh đa vừng (mè). 
 

 
(210) 4-2018-29469 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.2 

(591) Đen, vàng, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gena Thái 
Bình Dương  (VN) 
Số 3 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; kem làm trắng da; bộ mỹ phẩm; son môi; đồ trang điểm 

(mỹ phẩm).  

 

Nhóm 35: Mua bán nước hoa, mỹ phẩm, kem làm trắng da, bộ mỹ phẩm, son môi, đồ 

trang điểm (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-29470 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Hộ kinh doanh phở Hoàng - 
nước tinh khiết Ngọc Hoàng  
(VN) 
127/1C, Đức Long, Gia Tân 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh phở; bánh tráng làm từ bột gạo; bánh kẹo.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng; khách sạn; quán ăn uống (quán phở).  
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(210) 4-2018-29471 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A25.7.3; 26.4.9 

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ENGLISH BEYOND 
EDUCATION   (VN) 
Số 172 đường Láng, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ; thông tin giáo dục; đào tạo từ xa; giảng dạy, dịch thuật.  
 

 
(210) 4-2018-29472 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.1.6; A5.3.13; 26.1.1; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu. 

(731) Hợp tác xã chè Dưới Tán Hồi  
(VN) 
Nhà văn hóa thôn Khau Phụ, xã Tô Hiệu, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, bán buôn, bán lẻ, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất 

nhập khẩu các sản phẩm: trà (chè), trà túi lọc, trà hòa tan, trà ướp hương chế biến, trà thảo 

mộc và đồ uống từ trà. 
 

 
(210) 4-2018-29473 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(731) Khổng Thị Xuân   (VN) 
33 Nguyễn Công Trứ, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và dạy yoga; hướng dẫn tập yoga; dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện 

sức khỏe; huấn luyện thể dục; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao dưới dạng câu lạc 

bộ sức khỏe để tập luyện thể dục thể thao. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1520 

(210) 4-2018-29474 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.1; 26.4.2 

(591) Nâu đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Việt Phương   (VN) 
263 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng      

 

(511)   Nhóm 29: Kem tươi (sản phẩm sữa); kem chua (sản phẩm sữa); kem bơ. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; các đồ ăn nhẹ và đồ ăn 

nhanh dạng thanh giòn đã được bổ sung dinh dưỡng chủ yếu làm từ ngũ cốc, gạo, bột mì, 

bột yến mạch; thực phẩm cho trẻ em gồm bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo dinh dưỡng; 

bột dùng để nấu cháo cho trẻ em và người già (không dùng cho mục đích y tế); cháo dinh 

dưỡng cho trẻ em và người già (không dùng cho mục đích y tế); kem lạnh; kem que (kem 

ăn); kem trái cây (kem đá lạnh); kem ốc quế (kem ăn). 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm kem 

tươi (sản phẩm sữa), kem chua (sản phẩm sữa), kem bơ, thực phẩm giàu tinh bột, thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bột và các sản 

phẩm làm từ bột ngũ cốc, các đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhanh dạng thanh giòn đã được bố sung 

dinh dưỡng chủ yếu làm từ ngũ cốc gạo, bột mì, bột yến mạch, thực phẩm cho trẻ em gồm 

bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo dinh dưỡng, bột dùng để nấu cháo cho trẻ em và người 

già (không dùng cho mục đích y tế), cháo dinh dưỡng cho trẻ em và người già (không 

dùng cho mục đích y tế), kem lạnh, kem que (kem ăn), kem trái cây (kem đá lạnh), kem 

ốc quế (kem ăn); xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; các 

màn trình diễn sân khấu; rạp chiếu phim; dịch vụ trò chơi; sắp xếp và tỗ chức đại hội và 

hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung cấp thông tin và tư 

vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông tin và tư vấn trực tuyến 

qua một mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-29475 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A3.9.24; 11.3.18 

(591) Vàng, vàng đậm, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng Hoàng Yến  (VN) 
148 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-29476 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 22.1.1 
(591) Nâu, vàng, vàng đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng Hoàng Yến  (VN) 
148 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-29477 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.3.21; A11.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng Hoàng Yến  (VN) 
148 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-29478 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.5; 26.4.2; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10
(591) Nâu, nâu nhạt. 
(731) Nguyễn Thị Phương Anh  (VN) 

6/3 Hải Thượng, phường 06, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng cung cấp. 
 

 
(210) 4-2018-29479 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.25; 2.9.1; A5.5.20; 25.1.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ZENWATCH  
(VN) 
Số 2 hẻm 495/1/30 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; vỏ đồng hồ; bộ phận chuyển động của đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; 
đồng hồ chạy điện; hộp đựng đồng hồ. 
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(210) 4-2018-29480 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 24.13.1; A24.15.11 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Vũ Trung Hải   (VN) 

49 Phó Đức Chính, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận chuyển khách du lịch, dịch vụ du lịch; 

dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; đại lý bán vé máy bay (tất 
cả thuộc nhóm này). 

 

(210) 4-2018-29481 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Tím, đen. 
(731) Công ty cổ phần du lịch Hoa 

Anh Đào  (VN) 
115 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; mua bán bất động sản; môi 
giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng và sửa chữa nhà ở; tư vấn xây dựng; trang trí nội ngoại 
thất công trình.  

 

Nhóm 41: Kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-29482 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Tím. 
(731) Công ty cổ phần du lịch Hoa 

Anh Đào  (VN) 
115 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; mua bán bất động sản; môi 
giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 
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Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng và sửa chữa nhà ở; tư vấn xây dựng; trang trí nội ngoại 
thất công trình.  

 
Nhóm 41: Kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-29483 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Lê Thị Thanh Tâm   (VN) 

Khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-29484 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25 
(591) Đen, vàng. 
(731) Nguyễn Hải Phương   (VN) 

1 đường 17, khu dân cư Bình Hưng, ấp 2, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-29485 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 8.1.18 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

 

(731) Bùi Thị Ngọc Yến  (VN) 
106 Lô A1, chung cư Thạnh Mỹ Lợi, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
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(210) 4-2018-29486 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Highclub  (VN) 
167/31 đường D1 (đường Nguyễn Văn 
Thương), phường 25, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, túi xách, balo, ví (bóp). 
 

 
(210) 4-2018-29487 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Nâu, nâu đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Lisa 
HD  (VN) 
Số 11, ngõ 183 Đặng Tiến Đông, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm hữu cơ (được sản xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu tự 
nhiên); nước hoa; tinh dầu (dùng cho mỹ phẩm); chế phẩm sử dụng để làm đẹp (mỹ 
phẩm); chế phẩm dùng để làm sạch và chăm sóc da, tóc và móng.  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược mỹ phẩm, hương liệu dùng cho mỹ phẩm, tinh dầu, 
nước hoa, quần áo, giày dép, đồ da; xuất nhập khẩu mỹ phẩm, dược mỹ phẩm; ký gửi 
hàng dược phẩm, mỹ phẩm.  

 

Nhóm 41: Đào tạo nghề thẩm mỹ, tổ chức những khóa học dài hạn hay cấp tốc về trang 
điểm, thẩm mỹ, làm đẹp; tổ chức các chương trình, sự kiện về đào tạo thẩm mỹ, làm đẹp; 
thông tin về lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa (chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe); tư vấn thẩm mỹ; 
dịch vụ trang điểm; dịch vụ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; cố vấn về mỹ phẩm, dược và 
thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2018-29489 (220) 29.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 5.13.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh H-O-L-Y  (VN) 
511/61A Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán nước hoa; mua bán sữa tắm; mua bán dầu gội; 
mua bán son môi. 
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(210) 4-2018-29490 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Đá 
thạch anh  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Đại 
Dương, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá; thạch 
anh; đá phiến; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-29491 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.9; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Đông  (VN) 

22/7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh); tư vấn du học; dịch 
vụ đào tạo trực tuyến thông qua mạng máy tính; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề.  

 

 
(210) 4-2018-29492 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.5.20; A5.5.21; 

26.1.1 
(591) Vàng kim; đen; đỏ; hồng; da cam; xanh 

lá cây; xanh da trời; tím. 

(540) 

  

(731) Lương Gia Hân  (VN) 
217 Quách Đình Bảo, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Keo nối lông mi; chế phẩm uốn lông mi (mỹ phẩm); kem dưỡng lông mi; sáp 
tháo lông mi (sáp bôi bề mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm); lông mi giả làm từ tóc; lông 
mi nối. 

 

Nhóm 35: Mua bán: keo nối lông mi, bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chổi lông 
trang điểm, nhíp nối lông mi, chế phẩm uốn lông mi (mỹ phẩm), kem dưỡng lông mi, sáp 
tháo lông mi (sáp bôi bề mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm), lông mi giả làm từ tóc, lông 
mi nối, lông mi khay, lông mi chùm, thuốc dưỡng lông mi, thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-29493 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lương Gia Hân  (VN) 
217 Quách Đình Bảo, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Keo nối lông mi; chế phẩm uốn lông mi (mỹ phẩm); kem dưỡng lông mi; sáp 

tháo lông mi (sáp bôi bề mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm); lông mi giả làm từ tóc; lông 
mi nối. 

 
Nhóm 35: Mua bán: keo nối lông mi, bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chổi lông 
trang điểm, nhíp nối lông mi, chế phẩm uốn lông mi (mỹ phẩm), kem dưỡng lông mi, sáp 
tháo lông mi (sáp bôi bề mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm), lông mi giả làm từ tóc, lông 
mi nối, lông mi khay, lông mi chùm, thuốc dưỡng lông mi, thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-29494 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 7.11.1; 7.11.10 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, cam, 

xám, xám nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Hoàng Ngọc   (VN) 
Khối 8 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công sửa chữa công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 

dụng, công trình giao thông.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông.  

 

 
(210) 4-2018-29495 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.13; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Vàng, vàng đậm, cam, đỏ, xanh non, 

nâu, đen, trắng. 
(731) Lê Hoàng Dục   (VN) 

Xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống.  
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Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
 
 

(210) 4-2018-29496 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, vàng, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Hoàng Ngọc   (VN) 
Khối 8 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2018-29497 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.11.7 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Hoàng Trường 

Lâm  (VN) 
Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-29498 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.7.23; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.11; 

5.13.25 
(591) Cam, đỏ cam, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh lá úa, xanh non, trắng, đỏ, đen.
(731) Đinh Văn Nhâm  (VN) 

Xóm 1 xã Hương Đô, huyện Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
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(210) 4-2018-29499 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu, trắng, 

vàng, cam, đỏ cam. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Nguyên Phát  (VN)
Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt); chất bôi trơn; xăng dầu; dầu mỏ; nhiên liệu.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn (dầu nhớt), chất bôi trơn, xăng dầu, dầu mỏ, nhiên liệu.  
 

 
(210) 4-2018-29500 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Minh Ký  (VN) 
Số 350/27 Nguyễn Văn Lượng, phường 
16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy chấm công; máy đếm tiền, máy tính tiền điện tử; camera quan sát.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy chấm công; mua bán máy đếm tiền; mua bán máy tính tiền; mua 
bán camera quan sát. 

 

Nhóm 42: Thiết kế: phần mềm chấm công, phần mềm nhân sự, phần mềm tiền lương, 
phần mềm quản lý kho, phần mềm bán hàng.  

 

 
(210) 4-2018-29503 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 
lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường.  
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(210) 4-2018-29504 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 

lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường. 
 

 
(210) 4-2018-29505 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2018-29506 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa.  
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(210) 4-2018-29507 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-29508 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-29509 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa.  
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(210) 4-2018-29510 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-29511 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 

 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; xi măng; bột chống thấm dùng trong 
xây dựng; lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2018-29512 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) WANG XlAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 
Xianchaqiao Town, Shaodong District, 
Hunan Province, China  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui; ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 
cộ; thiết bị để nạp ắc qui điện; tủ phân phối điện.  

 

Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng của ô tô; linh kiện phụ tùng của 
xe máy; linh kiện phụ tùng của xe đạp điện.  
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(210) 4-2018-29513 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.7 

(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 28: Bài lá; bài mạt chược; thẻ chơi bài; phỉnh chơi cờ bạc; mô hình đồ chơi, xe cộ 

đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2018-29514 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.7 

(591) Đỏ, xanh, vàng, tím, đen, trắng. 

(731) WANG XIAO YANG    (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 28: Bài lá; bài mạt chược; thẻ chơi bài; phỉnh chơi cờ bạc; mô hình đồ chơi, xe cộ 

đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2018-29515 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.1; 2.1.7 

(591) Đỏ, xanh, vàng, đen, trắng. 

(731) WANG XIAO YANG  (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 28: Bài lá; bài mạt chược; thẻ chơi bài; phỉnh chơi cờ bạc; mô hình đồ chơi; xe cộ 

đồ chơi.  
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(210) 4-2018-29516 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) WANG XIAO YANG    (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 
Xianchaqiao Town, Shaodong District, 
Hunan Province, China   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 28: Bài lá; bài mạt chược; thẻ chơi bài; phỉnh chơi cờ bạc; mô hình đồ chơi, xe cộ 
đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2018-29519 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Cam, đen. (540) 

  

(731) Nội thất WOVI  (VN) 
Số 153 đường Thanh Niên, phường 
Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ).  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2018-29520 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 3.7.16; A3.7.24; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Đại 
Việt  (VN) 
Số 247 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lý 
Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào tinh chế; yến sào 
chế biến; yến sào đã chưng cất và đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2018-29521 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm   (VN)

39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-29522 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29523 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29524 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29525 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-29526 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-29527 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2018-29528 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-29529 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-29530 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2018-29531 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29532 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2018-29533 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.  
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(210) 4-2018-29534 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ dược phẩm AIT  
(VN) 
Số 2, ngách 11/59, đường Yên Nội, 
phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2018-29535 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ dược phẩm AIT  
(VN) 
Số 2, ngách 11/59, đường Yên Nội, 
phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2018-29536 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

khoa học dinh dưỡng 
ORGALIFE  (VN) 
46 đường 77, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 
thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  
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(210) 4-2018-29537 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11; 26.7.25; 26.4.7 

(591) Đỏ, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn).  
 

 
(210) 4-2018-29538 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 5.3.20 

(591) Xanh, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần MISA    (VN) 
Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn).  
 

 
(210) 4-2018-29539 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 24.5.1; 26.15.15 

(591) Xanh, vàng, đỏ, xám, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn).  
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(210) 4-2018-29542 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.13; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ King Group  (VN) 
210 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn.  
 
 

(210) 4-2018-29543 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Ginza Cozy Corner Co.,Ltd.  (JP)

8-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ và bánh sữa nhỏ. 
 
 

(210) 4-2018-29544 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 24.17.24 
(591) Trắng, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

NGO & CO  (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe và y tế; dịch vụ tư vấn sức khỏe và y tế trực tuyến; 
dịch vụ trợ giúp y tế. 

 
 

(210) 4-2018-29545 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 24.17.24 
(591) Trắng, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

NGO & CO  (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cất giữ hàng hóa và đóng gói hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2018-29547 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 24.17.24 
(591) Trắng, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

NGO & CO  (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ: các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh 
cá nhân chứa thuốc và không chứa thuốc, dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, 
sinh phẩm y tế, thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ trên các sàn giao dịch 
trực tuyến: các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc và 
không chứa thuốc, dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, sinh phẩm y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 
dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2018-29549 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.9 
(591) Vàng đất. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Saturn Capital  (VN) 
341/49 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cho thuê bất động sản, tư vấn bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-29550 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; A25.7.22; 26.1.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, trắng.
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ và môi trường ¸ 
Đông  (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vinalines, số 163 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước thải; dịch vụ xử lý khí thải; dịch vụ xử lý rác thải rắn.  
 

 
(210) 4-2018-29552 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung 
Freienbach   (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2018-29553 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng, nâu, xám. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

nội thất Sen Mộc  (VN) 
70-71 khu biệt thự Chu Văn An, đường 
số 10, phường 26, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công nội thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2018-29555 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.2; 3.1.1; 3.1.16 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH năng lượng 

SINGA   (VN) 
75 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối (không bao gồm vận chuyển): vật 
liệu xây dựng bằng kim loại (quặng sắt, sắt thép), vật liệu xây dựng phi kim loại, nhựa 
đường, xăng, dầu, than đá, nhũ tương, nhựa chống thấm, sơn giao thông và các loại hạt: 
hạt điều nhân, ca cao, tiêu, hạt mắc ca, óc chó.  
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(210) 4-2018-29556 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Nâu nhạt, nâu, nâu đậm, đồng, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Đức Phú Gia  (VN) 
6-8-10 đường Đỗ Bá, phường Mỹ An, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-29557 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.1.6; A3.1.24; A3.1.25 

(591) Đen, hồng, đỏ, xanh lam, xanh lơ, xám. 

(731) ASIA LIFE LLC   (RU) 

Room 9, bld 117A, Polyarnaya street, 

Irkutsk, Russia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-29558 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-29559 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1544 

(210) 4-2018-29560 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29561 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29562 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29563 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29564 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
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(210) 4-2018-29565 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-29566 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang   

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-29567 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-29568 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 25.5.2 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Thiên Nam Hòa  (VN) 
227B Cách Mạng Tháng Tám, phường 

12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 

(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; sản xuất các chương trình 

mua sắm trực tuyến; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ khuyến mại [cho người 

khác].  
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(210) 4-2018-29569 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Thiên Nam Hòa   (VN) 
227B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 
(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

điện; lắp đặt  và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt thiết bị nhà bếp; lắp đặt, bảo 
dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại.  

 

 
(210) 4-2018-29570 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Thiên Nam Hòa   (VN) 
227B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 

(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; sản xuất các chương trình 
mua sắm trực tuyến; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ khuyến mại [cho người 
khác].  

 

 
(210) 4-2018-29571 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Thiên Nam Hòa   (VN) 
227B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 
(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt thiết bị nhà bếp; lắp đặt, bảo 
dưỡng, sửa chữa máy và  thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại. 
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(210) 4-2018-29572 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29573 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29574 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29575 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29576 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
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(210) 4-2018-29577 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

(210) 4-2018-29578 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29579 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29580 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29581 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
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(210) 4-2018-29585 (220) 29.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.13.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 
(731) ROYAL HONG KONG YACHT CLUB  

(HK) 
Kellett Island, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; các hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp tiện nghi vui chơi 
nghỉ dưỡng; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi cho bể bơi; cung cấp tiện nghi 
cho thể dục, thể thao; các hoạt động vui chơi theo nhóm hoặc tổ chức; dịch vụ câu lạc bộ 
[giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ nhà câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe; sắp xếp, tổ chức và tiến hành các cuộc thi thể thao trong lĩnh vực đua thuyền, 
chèo thuyền và các hoạt động thể thao; dịch vụ giáo dục, huấn luyện [đào tạo], cung cấp 
dịch vụ đào tạo và các khóa học liên quan đến các hoạt động thể thao, đua thuyền và chèo 
thuyền cho các cá nhân và nhóm. 

 
 

(210) 4-2018-29586 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24 
(731) SHANGHAI SHUIXING 

HOMETEXTILE CO., LTD.  (CN) 
1487 Huhang Road, Fengxian District, 
Shanghai, China 201401  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (tủ, kệ, bàn, ghế, giá) trong nhà; giường; đệm; đệm để tựa, ngồi và quỳ; 
gối; gối dài; gối nhồi lông vũ; gối sử dụng liệu pháp từ tính.  

 

Nhóm 24: Tấm thảm thêu [treo tường] bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn mặt bằng vải; 
chăn bông; chăn lông vịt [khăn phủ bên dưới giường]; khăn phủ giường; vỏ chăn bông; 
khăn trải giường bằng vải lanh; chăn bằng vải len; màn chống muỗi; túi ngủ; tấm phủ 
giường dạng khăn tắm; chăn lụa.  

 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dầy trải sàn; thảm dạng gối; chiếu; chiếu đan từ lau sậy; thảm 
sàn; thảm sàn bằng cao su; thảm chân sử dụng cho xe ô tô; thảm chống trượt; thảm chùi 
chân sau khi tắm; thảm dùng ở phòng tập thể dục; thảm yoga.  

 
 

(210) 4-2018-29587 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH Sante Nature  

(VN) 
Lầu 1, chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng (dùng cho mục đích y tế); dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2018-29588 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH Sante Nature  

(VN) 
Lầu 1, chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng (dùng cho mục đích y tế); dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2018-29589 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29590 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
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(210) 4-2018-29591 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29592 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29593 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29594 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-29595 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Sơn Kim  (VN) 
Số 30, đường 11, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; muối tắm (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa; chế 

phẩm vệ sinh (dùng để tắm). 
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Nhóm 18: Vali; cặp; túi; ví bằng da và giả da; ô (dù). 
 

Nhóm 25: Hàng may công nghiệp: các loại quần áo lót, quần áo thời trang.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; gạo; đường; socola. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ đồ mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, muối tắm, các chế 
phẩm vệ sinh, vali, cặp, túi xách, ví, ô (dù), đồ may mặc, quần áo thời trang, lương thực - 
thực phẩm như cà phê, trà, ca cao, gạo, đường, socola. 

 
 

(210) 4-2018-29596 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.20; A9.7.22; 20.7.1; A20.1.3
(591) Đỏ cam, trắng, xanh lục. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên giáo dục và 
đào tạo AKARI  (VN) 
Lô D260 khu đô thị mới Mỹ Thượng, xã 
Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo tin học; dịch vụ đào tạo kĩ năng 
sống; dịch vụ tư vấn hỗ trợ du học; dịch vụ phiên dịch; dịch vụ giáo dục trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2018-29597 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1 
(731) Ngô Đức Hòa  (VN) 

Số nhà 28, ngõ 113, phố Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt); đồ đi chân. 
 
 

(210) 4-2018-29598 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hoàng Thị Phèn  (VN) 

Tổ 5, phường Hòa Chung, thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2018-29599 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.7 
(731) ANHUI YONGCHENG ELECTRONIC 

& MECHANICAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 
The North Side of Gao Cheng East Road, 
Lu'an Economic Development Zone, 
Lu'an, Anhui, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xát gạo; máy đóng gói thực phẩm; máy chiết rót; băng tải [máy móc]; 

máy xếp dỡ tự động [máy thao tác/điều khiển]; máy phân loại màu gạo; máy lọc sạn cho 
gạo; máy đánh bóng gạo; máy xếp dỡ hàng lên pa-lét; rô bốt [máy móc]; thiết bị hàn dùng 
điện. 

 

 
(210) 4-2018-29600 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 8.1.18; A5.1.16 
(591) Xanh da trời, xanh cốm, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Hòa Thủy  
(VN) 
F16 đường 3A, tổ 15, khu phố 4, KDC 
Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem gelato (kem lạnh trái cây theo kiểu ý); cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê; sô cô la; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-29601 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nhà hàng An 
Bình - AMI CAFE  (VN) 
Biệt thự 49-50, dãy TT4- Khu ĐTM 
thành phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn 
Đồng, phường Cố Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-29602 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.21 
(591) Nâu, xanh cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COLIKE  (VN) 
75 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 

uống.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: các sản phẩm về dừa.  
 

 
(210) 4-2018-29603 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mùi Khiên   (VN) 
Tổ 26, phường Cam Giá, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi; chậu rửa gắn cố định; bồn cầu; bình nóng lạnh; máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2018-29604 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mùi Khiên    (VN) 
Tổ 26, phường Cam Giá, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi; chậu rửa gắn cố định; bồn cầu; bình nóng lạnh; máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2018-29605 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ANHUI YONGCHENG ELECTRONIC 

& MECHANICAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 
The North Side of Gao Cheng East Road, 
Lu'an Economic Development Zone, 
Lu'an, Anhui, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo; cân; thiết bị đo tự động; thiết bị cân; bảng điều khiển phân phối 
[điện]; mạch tích hợp; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; 
chương trình máy vi tính, ghi sẵn; bộ dò. 
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(210) 4-2018-29606 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Vans, Inc.  (US) 

1588 South Coast Dr., Costa Mesa, 
California 92626, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu, tất cả các sản phẩm trên đều thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2018-29607 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) SHENZHEN UVLED OPTICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Room 802, 8F, B1, Techno Industrial 
Park, Tong Guan Road, Tian Liao 
Community, Gongming Office, 
Guangming New District, ShenZhen 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị ghi thời gian; đèn báo hiệu; thiết bị truyền 

phát tín hiệu điện tử; thiết bị kiểm tra/giám sát dùng điện, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 
dụng cụ đo; cầu dao điện; thiết bị báo động, cụ thể là thiết bị âm thanh báo động; thiết bị 
báo động, cụ thể là chuông [thiết bị báo động]; thiết bị sạc cho pin điện. 

 

 
(210) 4-2018-29608 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) SHENZHEN UVLED OPTICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Room 802, 8F, B1, Techno Industrial 
Park, Tong Guan Road, Tian Liao 
Community, Gongming Office, 
Guangming New District, ShenZhen 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn sấy móng tay; đèn khử trùng để làm sạch không khí; đèn tia cực tím, 
không dùng cho mục đích y tế; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị khử trùng; 
thiết bị làm sạch nước; buồng vệ sinh. 
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(210) 4-2018-29609 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) SHENZHEN UVLED OPTICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 

Room 802, 8F, B1, Techno Industrial 

Park, Tong Guan Road, Tian Liao 

Community, Gongming Office, 

Guangming New District, ShenZhen 

City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Đèn tia cực tím cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chỉnh hình; 

bình sữa cho trẻ em bú; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế. 
 

 
(210) 4-2018-29610 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.9; 26.4.1; 17.1.1; 25.1.25 

(731) My Robot Time (SZ) Co.,Ltd  
(CN) 
R1, F4, Block2, XinKeCheng Industrial 

Area, No. 51 DaBao Road, Xinan Street, 

Baoan District, Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ 

chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; xuất bản văn bản, 

không bao gồm những bài quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2018-29611 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất ATECH   (VN) 
Số 251 lô 22 Lê Hồng Phong, phường 

Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; bộ khuếch đại âm 

thanh; loa; bộ trộn âm thanh; đầu máy hát karaoke.  
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(210) 4-2018-29612 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3; 26.5.1; 6.1.2; A5.11.2 

(591) Hồng tím, trắng, vàng đồng, đen. 

(731) Punggi Premium Goods 
Agricultural Cooperative  
(KR) 
1118, Jungnyeong-ro, Punggi-eup, 

Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, 

Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Rễ nhân sâm đỏ (dùng làm thực phẩm bổ sung); dịch chiết nhân sâm (dùng làm 

thực phẩm bổ sung); nhân sâm đỏ thái lát (dùng làm thực phẩm bổ sung).  

 

Nhóm 29: Rễ nhân sâm đỏ (đã chế biến dùng làm thực phẩm); dịch chiết nhân sâm (đã 

chế biến dùng làm thực phẩm); nhân sâm đỏ thái lát (đã chế biến dùng làm thực phẩm).  

 

Nhóm 30: Rễ nhân sâm đỏ (dùng làm bánh kẹo); dịch chiết nhân sâm (dùng làm bánh 

kẹo); nhân sâm đỏ thái lát (dùng làm bánh kẹo).  
 

 
(210) 4-2018-29613 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.19; A3.13.24; 3.13.1; A5.3.13 

(591) Xanh tím than, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH chăn ga gối 
đệm Elan   (VN) 
Số 80 Quang Trung, phường Phan Bội 

Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm bông; đệm lót giường; đệm lò xo; đệm mút; đệm ngủ.  

 

Nhóm 24: Chăn mềm của giường; tấm phủ giường (ga trải giường).  

 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý thương mại 

việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; mua bán, xuất nhập khẩu và trưng bày 

các sản phẩm: gối, đệm bông, đệm lót giường, đệm lò xo, đệm mút, đệm ngủ, chăn mềm 

của giường, tấm phủ giường (ga trải giường).  
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(210) 4-2018-29615 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A5.3.13 
(591) Xám. 
(731) Công ty cổ phần Janko Việt 

Nam   (VN) 
Số 75A đường Nguyễn Trãi, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), quảng cáo, trưng bày, giới thiệu, xuất nhập khẩu các 

sản phẩm nhà bếp như: bếp từ, bộ nồi, lò vi sóng, máy rửa bát, máy lọc nước, tủ rượu, tủ 
bếp, máy hút mùi, máy giặt, máy sấy khô quần áo, bàn ủi, tủ lạnh, máy xay sinh tố, quạt, 
quạt sưởi, máy điều hoà không khí, đèn điện, đèn bàn. 

 

 
(210) 4-2018-29616 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14 
(591) Xanh dương, xanh lá cây nhạt, da cam, 

đỏ, xanh lá cây đậm. 
(731) Nguyễn Thị Tú Anh  (VN) 

Tổ 25, tập thể Cục Đo đạc bản đồ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [trung tâm giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt]; dịch vụ hướng 

dẫn, giảng dạy; dịch vụ trường nội trú; tổ chức hội thảo về giáo dục cho trẻ có nhu cầu 
đặc biệt; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2018-29617 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.9; 26.4.1; 17.1.1; 25.1.25 
(731) My Robot Time(SZ)Co.,Ltd  (CN) 

R1, F4, Block2, XinKeCheng Industrial 
Area, No. 51 DaBao Road, Xinan Street, 
Baoan District, Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi dạng khối, cụ thể là gạch xây dựng [đồ chơi]; đồ chơi; rô-bốt 

đồ chơi; phòng ở của búp bê; máy bay không người lái [đồ chơi]. 
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(210) 4-2018-29618 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, đỏ đậm. 
(731) Công TY TNHH LUCKY DIAMOND  

(VN) 
Số 95H Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; bảo hiểm y 

tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức 
khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-29619 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1; 3.7.11 
(591) Trắng, đen, xám, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch An Tâm  (VN) 
Tầng 21, Capital Tower, số 109 Trần 
Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn 

đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan.  

 

 
(210) 4-2018-29620 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.1.2 
(591) Cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GMO-Z.com 
RUNSYSTEM  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào 
Duy Anh, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 

mạng lưới vi tính; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); quản lý 
dữ liệu bằng máy tính. 
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(210) 4-2018-29622 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Đức Khoa  (VN) 
11C Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn 
về mua bán, cho thuê, môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-29624 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) NUTRA FARM CO., LTD.  (TH) 

99 Moo 10, Tambon Don Tum, Amphoe 
Banglane, Nakhonpathom 73130, Thailand

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2018-29625 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, xám, trắng, 

xanh cốm. 
(731) NUTRA FARM CO., LTD.   (TH) 

99 Moo 10, Tambon Don Tum, Amphoe 
Banglane, Nakhonpathom 73130, Thailand

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2018-29626 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 8.7.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh ngọc, vàng, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, hồng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Panzani Asia  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Pilotco-1, số 45 ABCD 
đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mì sợi, mì ống. 
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(210) 4-2018-29627 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.6; 7.1.5; A7.1.12; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng 

Linh  (VN) 
Số 68, ấp Long Hải, xã Trường Tây, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) để thắp; hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế; 
hương (nhang) dạng vòng để thắp; hương (nhang) dạng cây để thắp. 

 
 

(210) 4-2018-29628 (220) 29.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

  

(731) Tạ Quang Dũng  (VN) 
Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2018-29629 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 19.8.1; 9.1.10; 26.1.6; 1.15.15 
(591) Đen, hồng đậm, hồng nhạt, vàng, xanh 

nước biển, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nhật Tuyền  (VN) 
6.08 C/c lô H2, phường 8, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung dinh dưỡng cho trẻ 
em; tã lót cho trẻ em.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu cho trẻ em.  
 

 
(210) 4-2018-29630 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.1.2; A11.3.23; A11.1.6; A11.3.7; 

A26.1.18; 26.1.1 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nhà hàng đặc sản Xứ Quảng  
(VN) 
Hẻm 160/7 đường Trần Hưng Đạo, 
phường Chánh Lộ, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 

 
(210) 4-2018-29631 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thy Nga  (VN) 
58A Trần Nhân Tông, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo nam; quần áo nữ; bít tất; quần áo trẻ em.  
 

 
(210) 4-2018-29632 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại TIC 
TAC  (VN) 
Lầu 1, 72 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày đồng hồ các loại, nữ trang, mắt kính để bán.  
 

 
(210) 4-2018-29633 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; A12.1.10 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - sản xuất - tư vấn 
C&A  (VN) 
Số 1 Lô E, đường A, khu công nghiệp 
Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Ghế bành; ghế [ngồi]; tủ đựng quần áo; bàn; tủ trưng bày [đồ đạc]; đồ đạc 
trong nhà. 

 

(210) 4-2018-29634 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; 1.15.15; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, ghi xám, vàng, đỏ, xanh 

trứng sáo nhạt. 
(731) Cơ sở sản xuất nước mắm cá 

cơm truyền thống Tư Phụng  
(VN) 
Tại hộ Nguyễn Minh Phụng, thôn Mỹ 
Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước mắm.  
 

 
(210) 4-2018-29635 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Nam  (VN) 
Số 57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp (không bao gồm chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm vi lượng dùng cho cây 

trồng; chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp; đất sạch để trồng cây.  

 

Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; nước quả nấu đông; thạch hoa quả; mứt ướt; trái cây sấy 

khô; sữa.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; gia vị.  

 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi (chưa qua chế biến); hạt (ngũ cốc); thức ăn gia súc, gia cầm; 

cây giống; hoa tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, hoá chất dùng trong nông nghiệp (không bao gồm chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm vi lượng dùng cho 

cây trồng, chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, chất kích thích sinh trưởng cho cây 

trồng, đất sạch để trồng cây, trái cây đóng hộp, nước quả nấu đông, thạch hoa quả, mứt 

ướt, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm sữa, cà phê, chè (trà), ca cao, gạo, bột và sản 

phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh kẹo, gia vị; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quản 

lý và điều hành kinh doanh chuỗi cửa hàng kinh doanh các sản phẩm phân bón, hoá chất 

dùng trong nông nghiệp (không bao gồm chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 

diệt ký sinh trùng), chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng, chế phẩm sinh học dùng trong 

nông nghiệp, chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, đất sạch để trồng cây, trái cây 

đóng hộp, nước quả nấu đông, thạch hoa quả, mứt ướt, trái cây sấy khô, sữa và các sản 

phẩm sữa, cà phê, chè (trà), ca cao, gạo, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh kẹo, 

gia vị; nhượng quyền thương mại; dịch vụ thương mại điện tử đối với các sản phẩm phân 

bón, hoá chất dùng trong nông nghiệp (không bao gồm chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng, chế phẩm sinh 

học dùng trong nông nghiệp, chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, đất sạch để trồng 

cây, trái cây đóng hộp, nước quả nấu đông, thạch hoa quả, mứt ướt, trái cây sấy khô, sữa 

và các sản phẩm sữa, cà phê, chè (trà), ca cao, gạo, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 

bánh kẹo, gia vị; quảng cáo.  
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(210) 4-2018-29636 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.5 

(591) Đỏ, trắng, đen, nâu nhạt. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu RED  (VN) 
36 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường. 
 

Nhóm 35: Mua bán nhựa đường. 
 

 
(210) 4-2018-29637 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu RED  (VN) 
36 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường. 
 

Nhóm 35: Mua bán nhựa đường. 
 

 
(210) 4-2018-29638 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.11.3; 26.4.4; 26.4.7; 26.7.25; 7.3.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
APUSWIN   (VN) 
15/39, khu phố 5, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Xà rầm bằng kim loại; vật liệu gia cường/gia lực bằng kim loại cho xây dựng; 

công trình xây dựng bằng thép; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; cửa sổ bằng kim loại; 
công trình xây dựng bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-29639 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 9.9.1; A9.9.5; 26.1.1 
(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Nguyệt  (VN) 
28/29/4 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  

 

 
(210) 4-2018-29640 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.11; 1.15.14 
(591) Vàng, tím, xanh dương, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và nước giải khát 
Nam Việt  (VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trái cây 

đông lạnh.  
 

Nhóm 32: Bia; nước uống không cồn; nước khoáng; nước hoa quả như: nước dứa (thơm), 
nước xoài, nước nha đam. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; cung ứng và quản lý nguồn lao động; bán buôn: thủy sản, rau quả, 
cà phê, chè, đường, sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, bia, nước khoáng, nước uống tinh khiết đóng 
chai, mỹ phẩm. 

 

Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư; đại lý, môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; đại lý bán vé 
máy bay; dịch vụ giao nhận hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

 

 
(210) 4-2018-29641 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) CHO, MAN GI  (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; bao đựng kính đeo mắt và kính râm; kính áp tròng; 

kính bảo hộ dùng cho thể thao; bao chuyên dụng cho điện thoại thông minh; điện thoại 
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thông minh có hình dạng đồng hồ đeo tay; gậy dùng để tự chụp ảnh sử dụng như phụ kiện 
của điện thoại thông minh; màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; phần 
mềm máy vi tính ghi sẵn. 

 

 
(210) 4-2018-29642 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) CHO, MAN GI  (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 14: Vòng cổ [đồ trang sức]; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; tác phẩm 

nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang sức bằng kim loại quý; nhẫn [đồ trang sức]; đồng 
hồ đeo tay; đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức]; khuy măng sét [đồ trang sức]; ghim 
cài sử dụng như đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2018-29643 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) CHO, MAN GI  (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; áo sơ mi; quần áo thể thao; quần áo lót; đồ đi 

chân; mũ [đồ đội đầu]; thắt lưng [trang phục]; tất; quần áo chống thấm nước. 
 

 
(210) 4-2018-29644 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(731) CHO, MAN GI  (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; bao đựng kính đeo mắt và kính râm; kính áp tròng; 

kính bảo hộ dùng cho thể thao; bao chuyên dụng cho điện thoại thông minh; điện thoại 
thông minh có hình dạng đồng hồ đeo tay; gậy dùng để tự chụp ảnh sử dụng như phụ kiện 
của điện thoại thông minh; màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; phần 
mềm máy vi tính ghi sẵn. 
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(210) 4-2018-29645 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(731) CHO, MAN GI  (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng cổ [đồ trang sức]; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; tác phẩm 
nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang sức bằng kim loại quý; nhẫn [đồ trang sức]; đồng 
hồ đeo tay; đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức]; khuy măng sét [đồ trang sức]; ghim 
cài sử dụng như đồ trang sức. 

 
 

(210) 4-2018-29646 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(731) CHO, MAN GI  (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; áo sơ mi; quần áo thể thao; quần áo lót; đồ đi 
chân; mũ [đồ đội đầu]; thắt lưng [trang phục]; tất; quần áo chống thấm nước. 

 
 

(210) 4-2018-29647 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
BIG C Sài Gòn   (VN) 
Số nhà 68 mặt đường 39B, thôn An Bình, 
xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước dùng cho gia đình và công nghiệp; bếp ga; bếp điện từ; quạt 
điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2018-29648 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; A26.11.7; A25.7.21; 6.1.2; 13.1.5
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Phú Lộc Phú 

Tài  (VN) 
126, Tản Đà, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt trang 
thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-29649 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Ngô Thị Minh Thủy   (VN) 

C5, tổ 26, cụm 5, phường Hạ Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp; hương liệu [tinh dầu]; kem mỹ phẩm; chế phẩm 
dùng để tắm. 

 

 
(210) 4-2018-29650 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Đen, đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng   (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  
 

 
(210) 4-2018-29651 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 18.3.21; 1.1.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; va li.  
 

 
(210) 4-2018-29653 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.2; 26.1.1; 25.1.25; 5.13.1; 25.1.9; 

A25.1.10 
(591) Vàng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại HANY HDVN   (VN) 
Số 033, đường Tuệ Tĩnh, tổ 22, phường 
Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh 
Lai Châu  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2018-29654 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.12; 2.3.15; 4.3.3; A1.1.10; A1.1.5; 

7.1.6; 7.5.5; A7.5.6; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 
Phi Nhi  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2018-29655 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.5.5; A7.5.6; 7.1.6; 5.7.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 
Phi Nhi   (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2018-29656 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Everris International B.V.  

(NL) 
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD 
HEERLEN, The Netherlands 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp và làm vườn trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 

dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân lân để làm chất tẩy rửa 
tổng hợp cho ngành công nghiệp dệt và giặt ủi; phân hoá học; chế phẩm phân bón. 
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(210) 4-2018-29657 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.5.20; 4.5.1 
(591) Nâu vàng, nâu vàng nhạt, đen, đỏ, nâu 

nhạt, nâu đậm, nâu, da cam nhạt, nâu 
ghi. 

(731) SIMPLE FOODS CO., LTD.  (TH) 
470 Village No. 1, Sukhumvit Road, 
Bangpoomai Sub-District, Mueang 
Samut Prakan District, Samut Prakan 
Province, Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân nguyên chất; sữa hạnh nhân không đường; sữa hạnh nhân có 
chứa cà phê latte; sữa làm từ quả óc chó nguyên chất; sữa làm từ quả óc chó có chứa trà 
xanh matcha; sữa làm từ quả hồ trăn nguyên chất; sữa làm từ quả hồ trăn có chứa socola. 

 

 
(210) 4-2018-29658 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.15 
(591) Nâu nhạt, nâu, nâu ghi, nâu đậm, da cam 

nhạt, đen, đỏ, trắng, xanh ngọc, xanh lam.
(731) SIMPLE FOODS CO., LTD.  (TH) 

470 Village No. 1, Sukhumvit Road, 
Bangpoomai Sub-District, Mueang 
Samut Prakan District, Samut Prakan 
Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân nguyên chất; sữa hạnh nhân không đường; sữa hạnh nhân có 
chứa cà phê latte; sữa làm từ quả óc chó nguyên chất; sữa làm từ quả óc chó có chứa trà 
xanh matcha; sữa làm từ quả hồ trăn nguyên chất; sữa làm từ quả hồ trăn có chứa socola. 

 
 

(210) 4-2018-29659 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đen, tím, hồng da cam, 

hồng da cam nhạt, nâu nhạt, nâu ghi, nâu 
đậm, nâu da cam. 

(731) SIMPLE FOODS CO., LTD.  (TH) 
470 Village No. 1, Sukhumvit Road, 
Bangpoomai Sub-District, Mueang 
Samut Prakan District, Samut Prakan 
Province, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân nguyên chất; sữa hạnh nhân không đường; sữa hạnh nhân có 
chứa cà phê latte; sữa làm từ quả óc chó nguyên chất; sữa làm từ quả óc chó có chứa trà 
xanh matcha; sữa làm từ quả hồ trăn nguyên chất; sữa làm từ quả hồ trăn có chứa socola. 

 

 
(210) 4-2018-29664 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) NSE Products, Inc.  (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh răng miệng không chứa thuốc dùng cho người, để ngăn chặn 

hình thành mảng bám giữa những khoảng thời gian vệ sinh răng thông thường; nước súc 
miệng không chứa thuốc bao gồm cả nước súc miệng chống mảng bám (không chứa 
thuốc); chế phẩm xịt làm thơm miệng bao gồm chế phẩm xịt làm thơm miệng chống 
mảng bám và kem đánh răng bao gồm cả kem đánh răng chống mảng bám; chế phẩm làm 
bóng môi và chế phẩm mỹ phẩm dưỡng môi. 

 

 
(210) 4-2018-29665 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lá cây. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Phương Nam  
(VN) 
Số 48, khu K80C, phố Vĩnh Phúc, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-29666 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A15.9.11 
(591) Đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang và 
mỹ phẩm Duy Anh  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Centec, số 72-74 đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy tính bảng; máy tính xách tay; tivi; đồng hồ thông minh; thiết 

bị truyền tải âm thanh. 
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(210) 4-2018-29668 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
cáp NTH   (VN) 
Số 39, đường Trần Khánh Dư, phường 
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-29669 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.15.15 
(591) Xanh cốm, xanh cốm nhạt, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NTD VINA   (VN) 
Số nhà 23, tổ 18 Hoàng Liệt, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu.  
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát có hương vị sữa; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây (đồ 
uống); đồ uống làm từ các loại hạt.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ uống trên cơ sở sữa, đồ uống giải khát có hương vị sữa, đồ uống 
không có cồn, nước ép trái cây (đồ uống), đồ uống làm từ các loại hạt.  

 

 
(210) 4-2018-29670 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.1.1; A5.1.7; 26.1.1; A5.1.16 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nghiêm Việt Thắng   (VN) 
C5 tập thể Sở điện, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc cắm trại, dã ngoại, các cuộc leo núi; tổ chức hội nghị, hội 
thảo gặp mặt có mục đích văn hóa, thể thao, giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ nghỉ trọ, nghỉ dưỡng.  
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(210) 4-2018-29671 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật   (VN) 
6/86, Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Sách; tạp chí; báo giấy; quyển lịch giấy.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sách, tạp chí, báo giấy, quyển lịch giấy.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ hãng thông tấn báo chí.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách báo.  
 

 
(210) 4-2018-29672 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Vũ   (VN) 
Đội 9, xóm Mới, thôn Tự Nhiên, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chất bảo quản công trình xây bằng gạch trừ sơn và dầu; hóa chất chống thấm 
nước cho xi măng trừ sơn; hóa chất để sản xuất sơn; chất bảo vệ bê tông trừ sơn và dầu; 
hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề trừ sơn.  

 

 
(210) 4-2018-29673 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đạt  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2018-29674 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A24.15.11 
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần nhựa Đồng 

Nai  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 
9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Bao bì (chai lọ) dùng cho mục đích y tế, dược; chai có ống nhỏ giọt cho mục 
đích y tế; chai sữa cho trẻ em bú. 

 

Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa gia dụng: cốc nhựa, muỗng nhựa (đồ dùng nhà bếp), rổ 
nhựa, giỏ nhựa.  

 

Nhóm 39: Cung cấp nước; dẫn nước; cung cấp nước bằng đường ống.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước.  
 

 
(210) 4-2018-29675 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.2; A24.15.11; 26.3.1 
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần nhựa Đồng 

Nai  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 
9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Cung cấp nước; dẫn nước; cung cấp nước bằng đường ống.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 

 
(210) 4-2018-29676 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A1.1.10; A1.1.5; 1.5.1 
(591) Cam, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giao nhận 
Vương Miện  (VN) 
441/15B Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; môi giới vận tải.  
 

 
(210) 4-2018-29677 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Trịnh Thu Trang  (VN) 
52/236 Lê Trọng Tấn, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng ở bãi biển; trang phục dùng ở bãi biển; giày dép; mũ; trang phục 
dùng trong các lễ hội hoá trang; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo may sẵn; quần áo trẻ 

em; khăn quàng cổ; khăn choàng; tất; găng tay cho trẻ em; dây đeo quần; quần áo lót; 

yếm dãi không bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2018-29678 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
khách sạn Danco  (VN) 
Số 1038 Đê La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm. 
 

 
(210) 4-2018-29679 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 18.3.2; 18.3.23 

(591) Đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc 
NUTICA  (VN) 
50/15A Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-29681 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  

(731) Công ty cổ phần gạch Khang 
Minh  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; 
gạch; đá để xây dựng.  
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(210) 4-2018-29682 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh nước biển, xanh ngọc, vàng, trắng. 

(731) Dương Văn Hoàng  (VN) 
Thôn 5, xã Tăng Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước rửa kính; nước lau chùi bếp; chất để tẩy rửa, trừ loại dùng 

trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch; dung dịch cọ 

rửa.  
 

 
(210) 4-2018-29686 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3; 26.15.15 

(591) Vàng đồng, vàng đồng đậm. 

(731) Công ty cổ phần 5 Elements 
Holdings  (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 

Tân Bình. thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  
 

 
(210) 4-2018-29687 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3; 26.15.15 

(591) Vàng đồng. 

(731) Công ty cổ phần 5 Elements 
Holdings  (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 

Tân Bình. thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  
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(210) 4-2018-29688 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng đồng, vàng đồng đậm, 

xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần 5 Elements 

Holdings  (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình. thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  
 

Nhóm 41: Tư vấn đào tạo quản lý nhà hàng; học viện đào tạo quản lý nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2018-29690 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1 
(731) Trần Thị Mai Trang  (VN) 

525/2/18 Tân Sơn, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 42: Thiết kế may mặc.  
 

 
(210) 4-2018-29691 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sumika 
Electronic Materials Việt 
Nam  (VN) 
RBF-B, số 108 đường Hữu Nghị, VSIP 
Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Tấm phim phân cực dùng cho màn hình tinh thể lỏng.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ cắt, dán tấm phim phân cực vào màn hình tinh thể lỏng theo đơn đặt 
hàng.  
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(210) 4-2018-29692 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Jin Hee, LEE  (KR) 

806. DooSan We've Centium. 564, 
Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul, 
07551, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 

chống nắng; chế  phẩm mỹ phẩm để tắm; nước thơm dưỡng thể; kem mắt (mỹ phẩm); 
kem chăm sóc tóc; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; gói mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; gel làm 
đẹp; sản phẩm xịt dưỡng da tại chỗ cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tắm tạo bọt; kem 
chống lão hóa; chế phẩm tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2018-29694 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lam, hồng, tím, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Chung   (VN) 
Đường 131, xóm mới, thôn Yên Tàng, xã 
Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  
 

 
(210) 4-2018-29696 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.2; 26.4.7 
(731) GUANGDONG JMA ALUMINIUM 

PROFILE FACTORY (GROUP) CO., 
LTD.  (CN) 
Fengchi Industrial District, Dali, Nanhai, 
Foshan City Guangdong Province 
528231 CHINA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; đường ống bằng kim loại; thang bằng kim loại; cửa sổ bằng 
kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; giàn 
giáo bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; dây nhôm; 
đinh vít bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; đồ ngũ kim* bằng kim 
loại [vật liệu nhỏ]; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; két an toàn [hộp đựng an 
toàn]; khay chuyển hàng bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, 
vận chuyển]; biển hiệu bằng kim loại.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1579 

(210) 4-2018-29697 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược HTC 99  
(VN) 
Số 48, tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-29698 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-29699 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE    (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-29700 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-29701 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2018-29702 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-29703 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29704 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29705 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-29706 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến: các mặt hàng dược phẩm, 

dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu; mua bán: thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, 
kể cả trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2018-29707 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế     (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyền Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán: trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 
dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu; mua bán: thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, 
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quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, 
kể cả trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2018-29708 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế     (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến: các mặt hàng dược phẩm, 
dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu; mua bán: thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, 
kể cả trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2018-29709 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.22; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, đen, 

nâu nhạt, xám, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Chấn thương Chỉnh 
hình  (VN) 
929 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2018-29710 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Aetrex Worldwide, Inc.  (US) 

414 Alfred Avenue,  Teaneck, New 
Jersey 07666 USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị hỗ trợ chỉnh hình cho chân, cụ thể là thiết bị chỉnh dị dạng và chỉnh 

hình, cụ thể là thiết bị chỉnh hình gắn vào đồ đi chân. 

 

Nhóm 25: Đồ đi chân, đệm lót giày và đệm lót gót chân 
 

 
(210) 4-2018-29711 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 11.3.18; 26.1.2 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Ngọc Linh  (VN) 
01/16 Đặng Tất, phường Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ nấu nướng, bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, nĩa, thìa), tủ bếp, nội 

thất nhà bếp. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2018-29712 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 9.7.1 

(591) Đỏ, cam cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Quang Viễn   (VN) 
Thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-29713 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.1; 24.17.20 

(591) Trắng, đen, xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Myxteam  
(VN) 
18A/76 Nguyễn Thi Minh Khai, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã được ghi sẵn).  
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(210) 4-2018-29714 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A14.7.20; A5.5.20; 4.5.3; 4.5.1; 5.7.3; 

5.13.4; 10.3.7 

(591) Vàng đồng, đen, trắng. 

(731) Trương Minh Tuấn  (VN) 
ấp 3, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm; dịch vụ thẩm 

mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2018-29715 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH I - ACTIVE  (VN) 
Nhà Số 2, ngách 85/35/2, tổ dân phố Tân 

Xuân 5, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy thể dục thể thao; huấn luyện viên thể dục.  
 

 
(210) 4-2018-29716 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.5 

(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán FUNAN  (VN) 
Lầu 2 và 3, số 28-30-32 Nguyễn Thị 

Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo 

lãnh phát hành chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảng thị giá 

giao dịch chứng khoán. 
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(210) 4-2018-29717 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.9.24; A3.9.12 
(591) Vàng, cam, xanh, trắng. 
(731) Trung tâm hợp tác quốc tế 

Nuôi trồng và Khai thác 
thủy sản bền vững  (VN) 
Số 10 Nguyễn Công Hoan, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành hội nghị, hội thảo khoa học về nuôi trồng, khai thác, sử 
dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản và phát triển cộng đồng nghề cá; huấn luyện (đào tạo) bồi 
dưỡng nâng cao năng lực về nuôi trồng, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản và 
phát triển cộng đồng nghề cá.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, quy hoạch và chuyển giao công nghệ 
về nuôi trồng, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản và phát triển cộng đồng nghề 
cá; nghiên cứu, triển khai thực nghiệm, ứng dụng công nghệ về nuôi trồng, khai thác, sử 
dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản và phát triển cộng đồng nghề cá.  

 

 
(210) 4-2018-29718 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế liên 
doanh Việt Đức  (VN) 
Số 6 phố Đăng Xuân Bảng, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị lọc nước, bệt xí vệ sinh, bơm 
nhiệt, chậu vệ sinh, quạt điện.  

 

 
(210) 4-2018-29719 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.17; A5.3.13; 26.13.1 
(591) Đỏ cờ, đỏ đậm, xanh lá, xanh dương, 

xanh nước biển đậm, xanh tím than. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
Số 18 ngách 62 ngõ An Sơn, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh, chậu vệ sinh, dây cấp sen xịt dùng cho nhà tắm, 
máy lọc nước RO. 
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(210) 4-2018-29720 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 18.2.1; 26.7.25; 26.1.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế liên 
doanh Việt Đức  (VN) 
Số 6 phố Đặng Xuân Bảng, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa, quạt điện, máy nước nóng năng lượng mặt trời, bệt xí vệ sinh, 

chậu vệ sinh, thiết bị nấu bếp dùng điện.  
 

 
(210) 4-2018-29722 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) TOMAZ SHOES SDN. BHD.   (MY) 

No. 29, Jalan USJ 9/5N, UEP Subang 
Jaya, 47600 Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói; túi xách bằng da thuộc; cặp đựng 
giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách dùng thường ngày; bộ da lông thú; túi xách 
tay; vali (hành lý).  

 

 
(210) 4-2018-29723 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất, 

thương mại và dịch vụ Đức - 
Việt   (VN) 
Tòa nhà Seaprodex, 20 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Đậu đã được bảo quản; đậu phụ; hạt đậu nành đã được bảo quản dùng cho thực 
phẩm; sữa đậu nành; sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; nước mắm; nước 
chấm có nguồn gốc từ thịt, cá.  

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bột mì; bánh bao làm từ bột mì; mì sợi; bột 
đậu; tinh bột cho thực phẩm, bột gạo cho mục đích nấu nướng; bột để làm kem lạnh; bột 
làm bánh ngọt; bột nhão; bột yến mạch; bột ngô.  
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Nhóm 32: Nước [đồ uống], nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống tăng lực; đồ 
uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2018-29724 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) ECS GLOBAL LLC  (US) 

2801 Saturn St. Unit B, Brea, California 
92821 USA 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; chất lỏng trên cơ sở nicotin, cụ thể là dung dịch nicotin dạng 

lỏng dùng để đổ vào thuốc lá điện tử; ống chứa đầy dung dịch nicotin dạng lỏng dùng cho 
thuốc lá điện tử; chất lỏng dùng để đổ vào thuốc lá điện tử, cụ thể là hương liệu hóa học 
dạng lỏng dùng để đổ vào thuốc lá điện tử; ống chứa đầy hương liệu hóa học dạng lỏng 
dùng cho thuốc lá điện tử; bình sinh hơi thuốc lá điện tử, cụ thể là thuốc lá điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-29725 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lam, xanh lam sẫm, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Võ Minh Đa   (VN) 
103/15/8P khu phố 1, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem.  
 

Nhóm 35: Buôn bán bánh kem; giới thiệu, trưng bày các sản phẩm về bánh (bánh ngọt, 
bánh kem).  

 

 
(210) 4-2018-29726 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Hải Thần  
(VN) 
Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (thức ăn dạng bột cho ấu trùng tôm).  
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(210) 4-2018-29727 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Hải Thần  
(VN) 
Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (thức ăn dạng bột cho ấu trùng tôm).  
 
 

(210) 4-2018-29730 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tín Tâm  (VN) 
26/4 ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Rèm vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  
 
 

(210) 4-2018-29731 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Bodytone International 

Sport S.L.  (ES) 
Calle Legãn, 4-30500 Molina de Segura 
(Murcia), Spain 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Máy móc dùng cho tập thể thao, cụ thể là máy chạy bộ tại chỗ; máy móc dùng 
cho tập thể thao, cụ thể là máy tập thể dục; máy móc dùng cho tập thể thao, cụ thể là xe 
đạp đặt cố định để luyện tập; máy móc dùng cho tập thể thao, cụ thể là máy tập luyện thể 
dục để kiểm soát cân nặng; máy móc dùng cho tập thể thao, cụ thể là thiết bị tập luyện thể 
hình cá nhân.  

 
 

(210) 4-2018-29732 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech 
Industrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều 
hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 
có thể tải về; thiết bị liên lạc bằng quang học; thiết bị liên lạc mạng; chương trình máy 
tính [phần mềm có thể tải xuống được]; hệ thống chuyển mạch điện thoại được điều khiển 
bằng chương trình cài đặt sẵn [tổng đài điện thoại]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu].  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 
truyền qua vệ tinh; dịch vụ điện báo; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ 
cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng 
máy tính toàn cầu cho người sử dụng; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang. 

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây. 
 

 
(210) 4-2018-29733 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.9.15; 5.9.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Shenzhen Xiaolajiao 

Technology Co., Ltd.  (CN) 
4F A7 Nanshan I Park, No.1001 
XueYuan Road, NanShan District, 
ShenZhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình máy tính ghi sẵn; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; 
phần mềm máy vi tính đã được ghi; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; rô-
bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; điện thoại hình; điện thoại di động; vòng đeo tay điện 
tử để theo dõi hoạt động; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên 
dùng cho màn hình điện thoại thông minh; bộ điều biến; máy ghi hình; tai nghe; thiết bị 
tai nghe thực tế ảo; máy ảnh [chụp ảnh]; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; kính đeo 
mắt (quang học); thiết bị sạc pin; pin điện. 

 

 
(210) 4-2018-29735 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Phan Văn Hiệp  (VN) 
Số nhà 14A, ngõ 629 Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; túi du lịch; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc 
trong nhà; cặp da; ba lô. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ; mũ lưỡi trai.  
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(210) 4-2018-29739 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.3.23; 18.3.2 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại nội thất Trí Dũng  
(VN) 
Số 27, khu TT Bưu Điện, tổ 3, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng học sinh gồm: vở; bút viết; thước kẻ; phấn viết bảng; bảng viết; hộp 
bút.  

 

Nhóm 28: Thiết bị dùng trong trường mầm non gồm: đồ chơi giáo dục cho trẻ em; đồ chơi 
vận động giáo dục thể chất; đồ chơi ngoài trời; bộ xếp (ghép) hình/chữ; bộ sáp nặn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị nội thất dùng trong phòng thí nghiệm, thiết bị nội thất dùng 
trong nhà trường, đồ dùng học sinh, thiết bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm, khay 
thí nghiệm, bình thí nghiệm, vật dụng kê giữ bình thí nghiệm, ống pipet (ống nhỏ giọt có 
vạch đo dung lượng dùng trong phòng thí nghiệm), thiết bị lên men [thiết bị phòng thí 
nghiệm], đồ chơi trẻ em. 

 

 
(210) 4-2018-29740 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.16; 4.5.12; 4.5.13; A3.1.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Cát Văn Khôi  (VN) 
Tổ dân phố 2, phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán sản phẩm sau: đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2018-29741 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.15; 26.5.1; 25.1.6 
(591) Xám, xanh cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông y Lang 
Tiêu  (VN) 
Nhà ông Lã Quý Hàn, xóm 2, thôn Bắc, 
xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-29742 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.13; 26.4.3; 25.5.25; 3.4.1 
(591) Nâu nhạt, vàng, xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hồ Tố Trang  (VN) 
13/219 Trần Nhật Duật, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, bộ quần áo; giày; dép; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-29743 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 
 

 
(210) 4-2018-29744 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang   (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 

 

 
(210) 4-2018-29745 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 
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(210) 4-2018-29746 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 

 

 
(210) 4-2018-29747 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà.  
 

 
(210) 4-2018-29748 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 
 

 
(210) 4-2018-29749 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà.  
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(210) 4-2018-29750 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà.  

 

 
(210) 4-2018-29751 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà.  
 

 
(210) 4-2018-29752 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh       

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà.  
 

 
(210) 4-2018-29753 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Thuận   (VN) 
327A, khu vực Thạnh Phú, phường 
Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem tắm trắng, 
sửa rửa mặt.  
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(210) 4-2018-29754 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài   (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem ngừa 

nám; kem (mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  
 
 

(210) 4-2018-29755 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) WOWWEE GROUP LIMITED   (HK) 

Energy Plaza, Unit 301-C, 92 Granville 
Road, Tsim Sha Tsui, East Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; bàn cờ trò chơi; nhân vật đồ chơi; đồ chơi hành động điện tử; 

đồ chơi đa năng dành cho trẻ em; đồ chơi hành động chạy pin; đồ chơi có hình dạng động 
vật và phụ kiện của đồ chơi có hình dạng động vật; đồ chơi bằng nhung; bộ sưu tập các 

nhân vật đồ chơi; nhân vật đồ chơi tạo theo khuôn, trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp 
các chức năng viễn thông; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; đồ chơi nhồi bông; mô hình đồ 
chơi; thiết bị trò chơi.  

 
 

(210) 4-2018-29756 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) WOWWEE GROUP LIMITED  (HK) 

Energy Plaza, Unit 301-C, 92 Granville 
Road, Tsim Sha Tsui, East Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; bàn cờ trò chơi; nhân vật đồ chơi; đồ chơi hành động điện tử; 

đồ chơi đa năng dành cho trẻ em; đồ chơi hành động chạy pin; đồ chơi có hình dạng động 
vật và phụ kiện của đồ chơi có hình dạng động vật; đồ chơi bằng nhung; bộ sưu tập các 

nhân vật đồ chơi; nhân vật đồ chơi tạo theo khuôn, trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp 
các chức năng viễn thông; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; đồ chơi nhồi bông; mô hình đồ 
chơi; thiết bị trò chơi.  
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(210) 4-2018-29757 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Orient Co., Ltd.   (KR) 

143-1, Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu,
Sungnam-Si, Kyunggi-Do, Republic of Korea

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ và đồng hồ đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-29758 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0089133 29.06.2018 KR 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy bằng điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chân 
không chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; túi của máy 
hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng ống; người máy; máy 
thổi gió quay chạy bằng điện; máy bơm khí nén; máy nén quay vòng; máy nén cho tủ 
lạnh; máy vắt khô quần áo [không sấy]; máy trộn chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 
rô bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 
cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không cho 
mục đích gia dụng và cho giường ngủ. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng; máy tạo độ ẩm; máy tạo độ ẩm 
chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; thiết bị nấu bếp (lò) chạy bằng điện; thiết bị lọc 
nước cho mục đích gia dụng; máy ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng để 
lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; máy làm sạch không khí; thiết 
bị thông gió [điều hoà không khí] để sưởi ấm; đèn đi-ốt phát quang [đèn led]; bếp ga; bếp 
lò chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống để nấu nướng; tủ lạnh chạy bằng điện; máy sấy 
quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo (chạy bằng điện) để làm khô quần áo cho 
mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử mùi, khử trùng 
và làm phẳng hàng may mặc bằng hơi nước cho mục đích gia dụng; máy sấy khô quần áo 
chạy bằng điện với chức năng khử trùng, khử mùi và chống nhăn cho mục đích gia dụng; 
chậu rửa. 

 

 
(210) 4-2018-29759 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A20.1.5; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, hồng, vàng đậm, tím, nâu, 

xanh da trời nhạt. 
(731) Tạ Thị Thu Hương  (VN) 

Nhà 28, ngách 69b/33, đường Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 41: Hoạt động cộng đồng cụ thể là nghệ thuật kiến tạo cộng đồng (vẽ tranh tường, 

làm phù điêu, điêu khắc góp phần cải tạo không gian công cộng, giới thiệu về lịch sử, văn 

hóa); tổ chức trình diễn nghệ thuật sắp đặt, cải tạo trang trí không gian công cộng; tổ chức 

biểu diễn, sự kiện cho các hoạt động cộng đồng mang mục đích giải trí, văn hóa, xã hội. 
 

 
(210) 4-2018-29760 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TAKAHIRO   (VN) 
709 đường số 7A, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar) và quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2018-29761 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.21 

(591) Đen, hồng, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Mai  (VN) 
Số 166 Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bộ dụng cụ làm móng, móng giả, bộ dụng cụ làm móng giả, bộ dụng 

cụ chăm sóc móng, keo dán móng, đề can dán móng, cọ vẽ móng, nước sơn móng, dầu 

làm bóng móng, phụ liệu trang trí móng, kẹp làm móng, chế phẩm tẩy sơn móng tay, 

móng chân. 
 

 
(210) 4-2018-29762 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.7.25; 26.1.12; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Thiên ánh Dương  (VN) 
1 Hoa Mai, phường 2, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2018-29764 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.10; A26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại - sản xuất thiết bị 
giáo dục Minh Phát  (VN) 
232 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; văn phòng phẩm; bảng đen; sách; 

bút máy.  

 

Nhóm 20: Giá sách [đồ đạc]; tủ sách; bàn viết.  
 

 
(210) 4-2018-29767 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.5.19; A3.5.24 

(731) HENG CHUNG ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 

No.188, Benzhou Rd., Gangshan Dist., 

Kaohsiung City 820, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ chống thấm nước; sơn chống gỉ; sơn phủ có thể lau chùi, làm sạch bề 

mặt sơn bằng nước; sơn lót; chất phủ [sơn]; sơn phủ chống nóng. 
 

 
(210) 4-2018-29768 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.1.5; A26.11.13; 26.4.2 

(591) Đen, vàng, nâu. 

(731) The Coca-Cola Company  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo; bột 

mì và các chế phẩm ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, kem lạnh; mật ong, nước 

mật đường; men (không dùng cho mục đích y tế), bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm, nước xốt 

(gia vị); gia vị; đá lạnh ăn được. 
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(210) 4-2018-29770 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí  (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-29771 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí  (VN) 
36 Vũ Huy Tấn,  phường 3, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2018-29772 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.13; A3.4.24; 4.5.13; 4.5.12; 3.4.1 
(731) GONGNIU GROUP CO., LTD.   (CN) 

East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, 
Cixi City, Zhejiang Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; cầu dao diện; bộ 
chuyển mạch định thời gian; công tắc ngắt mạch điện, bộ ngắt mạch điện; bộ nắn điện; ổ 
cắm cầm tay, dây nối USB; thiết bị sạc cho USB, pin có thể sạc lại; dụng cụ bảo hộ chống 
sự tăng vọt điện áp; điện trở, vi mạch điện; dây dẫn điện; thiết bị điều khiển từ xa; màn 
hình video; thiết bị điện báo truyền ảnh; tai nghe; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 
cáp]; các đường dây nối điện; dây điện thoại; máy điện phân; sạc pin không dây; nguồn 
cung cấp năng lượng cho điện thoại di động (pin có thể sạc lại); bộ định tuyến không dây; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng dụng máy vi 
tính, có thể tải về; khoá điện; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị giám sát thu hình; thiết 
bị cảm biến; bộ dò khói; thiết bị kiểm tra khí gaz; máy thu thanh và thu hình; mô đem.  

 

Nhóm 11: Đèn (thiết bị chiếu sáng); đèn gắn trên trần nhà; ống dạ quang để chiếu sáng; 
hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn cho xe cộ; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 
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ốt phát quang [LED]; vòi khoá cho ống và đường ống dẫn; ống dẫn [bộ phận của hệ thống 
vệ sinh]; thiết bị dùng cho bồn tắm; đèn sưởi phòng tắm gắn cố định; thiết bị chiếu sáng 
bể cá cảnh (có gắn đẫn hướng ánh sáng); đèn ống huỳnh quang cho mục đích chiếu sáng; 
đèn pin dùng điện; bộ tản nhiệt, dùng điện; máy sấy tóc dùng điện; quạt điện dùng cho cá 
nhân; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị khử trùng, hệ thống làm sạch nước.  

 
Nhóm 17: Vòng bằng cao su; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; ống bằng chất dẻo 
(ống mềm, không bằng kim loại), vật liệu cách điện; ống mềm, không bằng kim loại; dây 
bằng chất dẻo dùng để hàn; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách nhiệt; 
chất cách điện, cách nhiệt, cuộn bằng cách điện, cách nhiệt; băng keo cách điện, cách 
nhiệt, vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; bao bì không thấm nước; ống hỗn hợp 
nhựa nhôm [(không sử dụng cho xây dựng và vật liệu của ống không bằng kim loại (chủ 
yếu là nhựa)]. 

 

Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng, ống cứng dẫn nước, 
không bằng kim loại; ống nhựa dùng cho xây dựng (ống nhựa cứng, không bằng kim 
loại); ống thoát nước, không bằng kim loại; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc 
chất dẻo; buồng thay quần áo tắm không bằng kim loại; kính xây dựng; lớp phủ [vật liệu 
xây dựng]; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; cho thuê không 
gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-29773 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giải pháp y 

dược Nam An  (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-29774 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1601 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; nước 
súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng cho nha khoa; thực phẩm chức năng; chế phẩm 
được để chăm sóc da; băng dính dùng cho mục đích y tế; thuốc đông dược. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt cho mục đích y tế; bao cao su; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết 
bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị xoa bóp; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thiết bị và dụng cụ y tế, mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2018-29775 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A19.13.21; 26.13.25; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, da cam, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; nước 
súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng cho nha khoa; thực phẩm chức năng; chế phẩm 
dược để chăm sóc da; băng dính dùng cho mục đích y tế; thuốc đông dược. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt cho mục đích y tế; bao cao su; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết 
bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị xoa bóp; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thiết bị và dụng cụ y tế, mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ quầy bán đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2018-29776 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại thiên hương 
BEAUTY  (VN) 
Tầng 6, khối văn phòng Tòa nhà MD 
COMPLEX, 68 Nguyễn Cơ Thạch, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-29777 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty CP CODEGYM Việt Nam  
(VN) 
Căn hộ TT01.23 dự án Hải Đăng City, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo lập trình.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2018-29778 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.4; 26.3.1 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng, xanh coban, xanh 

lục, nâu. 
(731) Công ty cổ phần thương mại - 

dịch vụ cơ khí H&Q  (VN) 
Số 97 phố Nguyễn Tư Giản, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và linh kiện, phụ tùng của xe máy (thuộc nhóm này); động cơ xe máy 
« tô và linh kiện, phụ tùng của ô tô (thuộc nhóm này); động cơ ô tô. 

 

 
(210) 4-2018-29779 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1 
(591) Nâu đỏ, nâu đất, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Lợi Lam Cà phê 

Việt GAP  (VN) 
Thôn Quảng An, xã Ea Hồ, huyện Krông 
Năng, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê (cà phê rang xay, cà phê hạt, cà phê bột).   
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(210) 4-2018-29780 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, nâu, nâu nhạt. 
(731) Long Chunxiang   (CN) 

No.171 Xiaoqingshan Station, Yongming 
Village, Maling Town, Lipu County, 
Guangxi Provinces, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 

dùng cho mục đích y tế; bột giặt; chế phẩm vệ sinh; không chứa thuốc; chế phẩm làm 
sạch không chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2018-29781 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Nguyễn Sĩ Phú  (VN) 
197/42/52/16 đường TL15, KP 3C, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà 

(chÌ).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: cà phê, trà (chè), cacao, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà (chè).   

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2018-29782 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; A8.1.10; 26.1.2 
(591) Vàng cam, đỏ, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thanh Tiết  
(VN) 
Số 303/15 đường Phạm Hữu Lầu, phường 
6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh bông lan; kẹo ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: bánh trung thu, bánh kẹo, 
bánh bông lan, kẹo ngọt. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1604 

(210) 4-2018-29783 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Đình Dương   (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, phường 

Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước.  
 

 
(210) 4-2018-29784 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước mặt 
Sông Hồng  (VN) 
Tầng 6, tháp BIDV số 194 Trần Quang 

Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước sạch; dẫn nước; cung cấp nước bằng đường ống.  
 

 
(210) 4-2018-29785 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.15.6 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) METALINK MANUFACTURING 

CORPORATION   (PH) 

Tombow Street, Sterling Industrial Park 

Meycauayan, Bulacan, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm sắt mạ kẽm và sơn được sử dụng làm tấm mái hoặc tấm tường cho kết cấu 

tĩnh; tấm lợp bằng kim loại; tấm lợp kiểu sườn (bằng kim loại); cửa kim loại bọc thép; vật 

liệu xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa tấm lợp.  
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(210) 4-2018-29786 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A1.1.9; A26.1.18 
(591) Xanh dương, cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH cơ giới Lâm Lực 

Dương  (VN) 
B138, KDC Việt Sing, KP 4, phường An 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe nâng và phụ tùng xe nâng.  
 

 
(210) 4-2018-29787 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hộ kinh doanh Phùng Văn 

Trung   (VN) 
23/36/63/2 Nguyễn Hữu Tiến, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-29788 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang  (VN) 
51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 
công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình.  

 

 
(210) 4-2018-29790 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang   (VN) 
51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 
công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-29791 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang   (VN) 
51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 
công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-29792 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.12; 26.4.3; 25.1.6; 23.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xám. 
(731) Lê Ngọc Tài  (VN) 

Số 35/4 đường Phước Long, phường 
Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc nam.  
 

 
(210) 4-2018-29793 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) NatureLab. Co., Ltd.   (JP) 

Ebisu Prime Square Tower 11F, 1-1-39, 
Hiroo, Shibuya-ku Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho cá nhân dưới dạng tấm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mặt 
dưới dạng tấm; chế phẩm dưỡng tóc (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ phẩm 
cho việc mọc tóc hoặc hồi phục tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng và chất tẩy rửa, trừ 
loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh răng; nước 
hoa và hương liệu các loại [tinh dầu]; hương thơm để thắp; chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy 
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sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; benzin để tẩy vết bẩn; chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy 
trắng để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; hồ bột để giặt là; gelatin từ rong biển dùng 
để giặt (funori) [chế phẩm để giặt]; chất dính dùng để gắn lông mi giả; chế phẩm làm 
thơm mát hơi thở; chất khử mùi dùng cho động vật; chế phẩm tẩy sơn, tẩy thuốc màu, tẩy 
thuốc vẽ; kem đánh giày, xi đen đánh giày (chế phẩm làm bóng giày); chế phẩm đánh 
bóng; giấy nhám (giấy ráp); vải nhám, vải ráp; cát dùng làm chất mài mòn; đá bọt nhân 
tạo; giấy đánh bóng; móng (tay; chân) giả; lông mi giả.  

 

 
(210) 4-2018-29794 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 

A5.3.13 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) BOOMIN ENTERPRISE (KR)   (KR) 

No.803. Borim Bldg, 5-1, 1-Ka Myung - 
Dong, Jung - ku, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 27: Thảm len.  
 

 
(210) 4-2018-29795 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế quảng 
cáo Sắc Việt  (VN) 
C5/18 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; thiết kế đồ họa; thiết kế tạo mẫu; thiết kế bao bì; thiết kế 
trang trí nội ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2018-29796 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 11.1.22; 26.1.1; A25.7.7 
(591) Trắng, xanh lá, nâu. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Bạch Huệ  (VN) 
1/27 ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo các loại, trà sữa, bánh pizza.  
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(210) 4-2018-29797 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 26.13.1; 4.5.21; 3.1.16; 3.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, hồng tím, 

vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Kim Duyên   (VN) 
59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; biên soạn chỉ mục thông 
tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
bán lẻ trực tuyến nhạc và phim được ghi trước và tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến nhạc kỹ thuật số tải xuống được. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều kiển buổi hoà nhạc; dịch vụ câu lạc bộ; huấn luyện (đào tạo); 
dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ vũ trường; dịch vụ lồng nhạc; biên tập băng hình; 
dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cho thuê tác 
phẩm nghệ thuật;  sáng tác ca khúc, trình diễn sân khấu. 

 

 
(210) 4-2018-29798 (220) 30.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A16.1.16 
(591) Trắng, xanh dương, hồng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Kim Duyên   (VN) 
59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; biên soạn chỉ mục thông 
tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
bán lẻ trực tuyến nhạc và phim được ghi trước và tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trục 
tuyến nhạc kỹ thuật số tải xuống được. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều kiển buổi hoà nhạc; dịch vụ câu lạc bộ; huấn luyện (đào tạo); 
dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ vũ trường; dịch vụ lồng nhạc; biên tập băng hình; 
dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cho thuê tác 
phẩm nghệ thuật;  sáng tác ca khúc, trình diễn sân khấu. 

 

 
(210) 4-2018-29800 (220) 30.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 3.7.17; 26.1.11; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Fresh Dalat   (VN) 
Số 1-3 đường Hai Bà Trưng, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-29803 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Nano Right   (VN) 
79/02 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
 

 
(210) 4-2018-29804 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.1; 5.7.21; A5.7.23 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm, hồng nhạt, vàng, 

đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADEVA  (VN) 
259 C/1 Nguyễn Công Hoan, phường 

Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng  
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng làm từ trái nhàu.  
 

Nhóm 05: Bột nhàu dùng để hỗ trợ chữa bệnh; trái nhàu khô dùng để hỗ trợ chữa bệnh; 

nước ép trái nhàu dùng để hỗ trợ chữa bệnh; viên bột nhàu dùng để hỗ trợ chữa bệnh; rễ 

nhàu khô hỗ trợ chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2018-29807 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước 

biển đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng không 
Tre Việt   (VN) 
Khu số 4, khu du lịch biển Nhơn Lý - 

Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định   
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); gương, khung tranh; thùng chứa, không 

bằng kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển.  
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(210) 4-2018-29808 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Đen, xanh nõn chuối, xanh dương đậm, 

trắng. 
(731) HAPPYBRIDGE COOP   (KR) 

Inkyung-2F, 37, Janghan-ro, 
Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì Udon; đồ gia vi, cơm ăn 

liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý các công việc kinh doanh trong nhượng quyền kinh doanh 
(franchise); dịch vụ tư vấn liên quan đến việc quảng bá cho bên nhận nhượng quyền kinh 
doanh; trợ giúp trong kinh doanh liên quan đến việc thiết lập nhượng quyền kinh doanh; 
cung cấp dịch vụ trợ giúp (trong kinh doanh) trong hoạt động nhượng quyền kinh doanh; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng mỳ Udon và Soba. 

 

 
(210) 4-2018-29810 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; 26.1.1; 5.3.6 
(591) Xanh lá, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 
Tổ 27, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, đồ uống.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2018-29811 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Đức Cường  (VN) 
37 Đặng Thái Thân, phường 3, thành phố 
Đà Lạt 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2018-29812 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Võ Đường 
TAEKWONDO Phương Nam  (VN) 
Số 425/25/2, tổ 1, ấp 1, xã Bình Sơn, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; giáo 
dục thể chất; giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2018-29813 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.11; A2.1.23 
(591) Đen, đỏ, vàng, hồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH J-ONE GLOBAL VK  
(VN) 
Căn hộ 1.6, khu A3 (khu căn hộ Hoàng 
Anh Gold House), 187A Lê Văn Lương, 
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2018-29814 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALKA GLUTA 
VIETNAM  (VN) 
440/13/69 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; mua bán mỹ phẩm; mua bán đồ uống không có 
cồn; mua bán đồ uống có cồn chứa hoa quả; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán 
thuốc viên ngăn sự thèm ăn.  

 

(210) 4-2018-29815 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.1; 1.15.14; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, trắng, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALKA GLUTA 
Việt Nam  (VN) 
440/13/69 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; mua bán mỹ phẩm; mua bán đồ uống không có 

cồn; mua bán đồ uống có cồn chứa hoa quả, mua bán thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán 

thuốc viên ngăn sự thèm ăn.  
 

 
(210) 4-2018-29816 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại may mặc Nguyễn 
Phong  (VN) 
125 đường số 51, khu phố 4, phường Tân 

Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; mũ; giày.  
 

 
(210) 4-2018-29817 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Phan Gia Phát  (VN) 
3/5A ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; dầu xả tóc; keo xịt tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm 

uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc.  
 

 
(210) 4-2018-29818 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.8; 26.4.2 

(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Phan Gia Phát  (VN) 
3/5A ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; dầu xả tóc; keo xịt tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm 

uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc.  
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(210) 4-2018-29819 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Bích Huyền  (VN) 
OG 04-40, căn hộ Orchard Garden 128 
Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội thất; dịch vụ kiến 

trúc; tư vấn kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2018-29820 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất cửa Thịnh 
Kiệm  (VN) 
Số 01 đường Nguyễn Du, phường Ninh 
Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm (vật liệu xây dựng); bản lề hộp bằng kim loại (khóa chốt bằng 

kim loại); vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa 
ra vào bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Cửa (không làm bằng kim loại), cửa sổ (không làm bằng kim loại), mành cửa 
sổ (không làm bằng kim loại) dùng bên ngoài tòa nhà.  

 

 
(210) 4-2018-29821 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Antibiotice SA   (RO) 

Valea Lupului Street No 1, 707410, Iasi, 
Romania  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2018-29822 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Antibiotice SA    (RO) 

Valea Lupului Street No 1, 707410, Iasi, 
Romania   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người. 
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(210) 4-2018-29823 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Antibiotice SA    (RO) 

Valea Lupului Street No 1, 707410, Iasi, 
Romania   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2018-29824 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Antibiotice SA    (RO) 

Valea Lupului Street No 1, 707410, Iasi, 
Romania   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2018-29825 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Antibiotice SA   (RO) 

Valea Lupului Street No 1, 707410, Iasi, 
Romania  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2018-29826 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Antibiotice SA   (RO) 

Valea Lupului Street No 1, 707410, Iasi, 
Romania 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2018-29828 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển phần mềm Âu Lạc  
(VN) 
86/33 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Điện toán đám mây. 
 

 
(210) 4-2018-29829 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thành Đạt 668   (VN) 
Số 127 đường Nguyễn Bình, phường 
Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân; sen vòi; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; thiết bị nấu bếp; đèn sưởi; thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2018-29830 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xám. 
(731) STANLEY INTERNATIONAL LTD.  

(JP) 
Kobe Park Side Bldg, 116 Higashi-
Machi Chuo-ku, Kobe-shi, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH một thành viên 

LEADCO (LEADCO) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi đeo vai; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali; túi đeo (trừ túi đựng dùng một lần); 
vali (hành lý); túi xách tay; túi xách có khóa (túi boston); ba lô; ví đựng danh thiếp; túi 
mua hàng; ví tiền (dành cho nữ); bao để móc chìa khóa; ví đựng tiền. 

 

 
(210) 4-2018-29831 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hà Thu  (VN) 
Khu tái định cư thôn Phú Vinh, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán các,sản phẩm: đồ ăn nhanh: xúc xích, hamburger, sandwich, đồ ăn 
chế biến sẵn, cơm hộp; đồ tươi sống: thịt lợn, bò, gà, cá, mực, tôm, cua; rau củ quả các 
loại: rau muống, rau cải, bí đao, ớt; đồ uống: nước khoáng, coca, pepsi, nước cam, các 
loại nước trái cây, sữa tươi, chua, váng sữa; hóa mỹ phẩm: dầu gội, xà phòng, bột giặt, 
nước rửa bát, lau sàn, dầu xả, xịt muỗi, son, kem dưỡng; đồ gia dụng: chậu, xô, mắc áo, 
pin, găng tay, áo mưa, chổi, ghế nhựa, rổ; đồ văn phòng phẩm: giấy bút kéo thước giấy 
note, túi clear, keo, băng dính.  
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(210) 4-2018-29832 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A9.3.14 (540) 

  

(731) Trần Thị Bích Loan   (VN) 
480 Lô Q Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót. 
 

 
(210) 4-2018-29833 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Nam Sơn   (VN) 
71 đường 320 Bông Sao, phường 5, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 16: Bút, văn phòng phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-29834 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm An Thịnh Phát  (VN) 
256 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất đánh bóng, sơn móng tay.  
 

 
(210) 4-2018-29835 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.1.6; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH K-WASH Việt 
Nam  (VN) 
64 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, bột giặt, nước xả vải.  
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(210) 4-2018-29836 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại YV 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 8B3, ngõ 217 Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; phấn trang điểm; mặt nạ làm đẹp; kem làm 
trắng da; son môi.  

 

Nhóm 25: Quần áo ngủ; áo sơ mi; váy; quần dài; khăn quàng cổ.  
 
 

(210) 4-2018-29837 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lục, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH May Cao 
Nguyễn  (VN) 
Tầng 1+2, số nhà 77, ngõ 105/2/7, đường 
Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-29838 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH May Cao 
Nguyễn  (VN) 
Tầng 1+2, số nhà 77, ngõ 105/2/7, đường 
Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-29839 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Khưu Mộng Khanh  (VN) 
Số 88/6/42H, tổ 38 đường Nguyễn Văn 
Tiên, KP9, phường Tân Phong, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bộ quần áo; quần áo; quần dài của trẻ em [trang phục]. 
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(210) 4-2018-29840 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.9.6 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
nhượng quyền thương mại 
BOSS CHAIN  (VN) 
Số 1128, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm dược; thực 
phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thảo dược; dược phẩm dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2018-29841 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Vũ Đình Minh  (VN) 
Số 2, ngõ 773, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  
 

Nhóm 26: Phụ liệu may mặc: khuy áo; khuy bấm; khuy móc; khóa kéo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, phụ liệu may mặc. 
 

 
(210) 4-2018-29842 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, đỏ. (540) 

  

(731) Hoàng Văn Hoan  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-29843 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước 

biển đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng không 
Tre Việt  (VN) 
Khu số 4, khu du lịch biển Nhơn Lý - 
Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 
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(511)   Nhóm 06: Hộp đựng đồ đa năng bằng kim loại thường; tượng bằng kim loại thường, tượng 
bán thân bằng kim loại thường, các tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; đĩa kỷ 
niệm bằng kim loại; bảng kỷ niệm bằng kim loại.  

 

Nhóm 08: Dao; kéo; thìa; dĩa (làm bằng kim loại thường); dao; kéo; thìa; dĩa (làm bằng 
kim loại quý).  

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn; giấy dán tường.  
 

 
(210) 4-2018-29844 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hoàng Ngọc Phương   (VN) 

Số 14, ngõ 17, An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng cung 
cấp; quán rượu; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-29845 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 7.1.5; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, da cam, hồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần văn hóa 

nghệ thuật - giáo dục và 
phát triển thương mại quốc 
tế ICEP - HaNoi Classy   (VN) 
Số 32, Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức sự kiện văn 
hóa, văn nghệ; quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ đường phố.  

 

 
(210) 4-2018-29846 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Hải Việt   (VN) 
ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-29847 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, xanh lá mạ. 

(540) 

 

(731) Bệnh viện Nhi Trung ương  
(VN) 
Số 18/879 đường La Thành, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh (pha chế sản phẩm dinh 
dưỡng dành cho trẻ sinh non yếu, trẻ em mắc các bệnh lý đặc biệt theo cân nặng và tình 
trạng bệnh tật, thực hiện qua đường tĩnh mạch).  

 

Nhóm 09: ấn phẩm khoa học, thông tin, truyền thông dạng điện tử có thể tải xuống được; 
biển báo hiệu phản quang hoặc cơ học, phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân giả, tay giả; dụng cụ chỉnh hình.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm khoa học, thông tin, truyền thông dạng bản in; bao bì bằng giấy hoặc 
chất dẻo, dùng để bao gói.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; chuyển giao công nghệ, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế (khám, chữa bệnh; xét nghiệm chuyên sâu: di truyền, gen, bệnh lý 
chuyển hóa, tế bào gốc, các xét nghiệm sinh học chẩn đoán tác nhân gây bệnh; xét 
nghiệm X quang, thử máu).  

 

 
(210) 4-2018-29848 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, xanh lá mạ. 

(540) 

 

(731) Bệnh viện Nhi Trung ương  
(VN) 
Số 18/879 đường La Thành, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh (pha chế sản phẩm dinh 
dưỡng dành cho trẻ sinh non yếu, trẻ em mắc các bệnh lý đặc biệt theo cân nặng và tình 
trạng bệnh tật, thực hiện qua đường tĩnh mạch).  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1621 

Nhóm 09: ấn phẩm khoa học, thông tin, truyền thông dạng điện tử có thể tải xuống được; 
biển báo hiệu phản quang hoặc cơ học, phần mềm máy tính.   

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân giả, tay giả; dụng cụ chỉnh hình. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm khoa học, thông tin, truyền thông dạng bản in; bao bì bằng giấy hoặc 
chất dẻo, dùng để bao gói.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; chuyển giao công nghệ, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế (khám, chữa bệnh; xét nghiệm chuyên sâu: di truyền, gen, bệnh lý 
chuyển hóa, tế bào gốc, các xét nghiệm sinh học chẩn đoán tác nhân gây bệnh; xét 
nghiệm X quang, thử máu).   

 
 

(210) 4-2018-29849 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Nhi Trung ương  
(VN) 
Số 18/879 đường La Thành, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh (pha chế sản phẩm dinh 
dưỡng dành cho trẻ sinh non yếu, trẻ em mắc các bệnh lý đặc biệt theo cân nặng và tình 
trạng bệnh tật, thực hiện qua đường tĩnh mạch).  

 

Nhóm 09: ấn phẩm khoa học, thông tin, truyền thông dạng điện tử có thể tải xuống được; 
biển báo hiệu phản quang hoặc cơ học, phần mềm máy tính.   

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân giả, tay giả; dụng cụ chỉnh hình.   
 

Nhóm 16: ấn phẩm khoa học, thông tin, truyền thông dạng bản in; bao bì bằng giấy hoặc 
chất dẻo, dùng để bao gói.  

 

Nhóm 41: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; chuyển giao công nghệ, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y tế.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; chuyển giao công nghệ, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế (khám, chữa bệnh; xét nghiệm chuyên sâu: di truyền, gen, bệnh lý 
chuyển hóa, tế bào gốc, các xét nghiệm sinh học chẩn đoán tác nhân gây bệnh; xét 
nghiệm X quang, thử máu).   
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(210) 4-2018-29850 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; A17.2.2 

(591) Đen, vàng. 

(731) Nguyễn Việt Phước   (VN) 
108 Xuân 68, phường Thuận Lộc, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh); quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-29851 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 25.5.25 

(591) Xanh, cam, trắng. 

(731) SYPANEL CO., LTD.    (KR) 

7F, 261, Gyeongsu-daero, Gwonseon-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, 16590 Republic 

of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 06: Lá và tấm thép, tấm thép, thép mạ, tấm thép phủ sơn màu, tấm thép mạ kẽm, 

tấm thép pha hợp kim nhôm kẽm, tấm thép pha nhôm, tấm thép có phủ sắt nhuộm màu, 

tấm thép phủ kẽm, tấm thép pha nhôm mạ màu, lá và tấm thép mạ, tấm thép hợp kim, tấm 

thép phủ vinyl, tấm thép đúc, lá thép có lớp phủ màu, lớp phủ ngoài tường bằng kim loại 

dùng cho công trình xây dựng, lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng, tấm panen xây 

dựng bằng hợp kim nhôm, tấm panen xây dựng nhiều lớp bằng kim loại, tấm panen uretan 

bằng kim loại; nhà tiền chế [bộ lắp ghép] bằng kim loại; cửa chống cháy bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2018-29852 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 25.5.25 

(591) Xanh, cam, trắng. 

(731) SYPANEL CO., LTD.   (KR) 

7F, 261, Gyeongsu-daero, Gwonseon-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, 16590 Republic 

of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 06: Lá và tấm thép, tấm thép, thép mạ, tấm thép phủ sơn màu, tấm thép mạ kẽm, 

tấm thép pha hợp kim nhôm kẽm, tấm thép pha nhôm, tấm thép có phủ sắt nhuộm màu, 

tấm thép phủ kẽm, tấm thép pha nhôm mạ màu, lá và tấm thép mạ, tấm thép hợp kim, tấm 

thép phủ vinyl, tấm thép đúc, lá thép có lớp phủ màu, lớp phủ ngoài tường bằng kim loại 
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dùng cho công trình xây dựng, lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng, tấm panen xây 

dựng bằng hợp kim nhôm, tấm panen xây dựng nhiều lớp bằng kim loại, tấm panen uretan 

bằng kim loại; nhà tiền chế [bộ lắp ghép] bằng kim loại; cửa chống cháy bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-29854 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhà Mới 
Xanh  (VN) 
T11-OF-05, tầng 2 tòa T11 Times City, 
458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh.  

 

 
(210) 4-2018-29856 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29857 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 9.7.1; A11.1.4; A26.11.8; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Võ Thị Mai Thanh   (VN) 

12.6 lô A2, chung cư The Mansion, 
đường số 7, khu dân cư 13E, ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng (phục vụ các xuất ăn 

cho trường học, cho bệnh viện, cho cơ quan, xí nghiệp và đám cưới); nhà hàng ăn uống; 
nhà nghỉ du lịch; khách sạn; quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2018-29858 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 1.15.11; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ, xanh mực. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Đa khoa Trung 
ương Huế   (VN) 
16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế      

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh (bệnh viện).  
 
 

(210) 4-2018-29859 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vũ 

Kim  (VN) 
B-TM số 11a, khu thương mại tại tầng 
trệt, Block B, chung cư The Harmona, số 
33 đường Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế).  
 

 
(210) 4-2018-29860 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vũ 

Kim  (VN) 
B-TM số 11a, khu thương mại tại tầng 
trệt, Block B, chung cư The Harmona, số 
33 đường Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế).  
 

 
(210) 4-2018-29861 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vũ 

Kim  (VN) 
B-TM số 11a, khu thương mại tại tầng 
trệt, Block B, chung cư The Harmona, số 
33 đường Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế).  
 

 
(210) 4-2018-29862 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vũ 

Kim  (VN) 
B-TM số 11a, khu thương mại tại tầng 
trệt, Block B, chung cư The Harmona, số 
33 đường Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế).  
 
 

(210) 4-2018-29864 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; A5.3.13; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Vĩnh  (VN) 
Xóm 8, phường Đông Ngạc, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-29865 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.2.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mắt kính Hưng 
Thịnh Phát  (VN) 
47/12 đường 22, khu phố 4, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh     

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính.  
 
 

(210) 4-2018-29866 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Thùy Vy  (VN) 
231 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1626 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giầy, dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2018-29868 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 3.7.17; A2.3.16; 

A2.3.24; 2.3.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Lộc Thị Tâm  (VN) 
Bản Chằn Nằn, xã Chi Khê, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An        

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, son môi, xà phòng. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ (nón), thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-29871 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Bia Sơn BREWERY   (VN) 
Số 37 ngõ 14 phố Vũ Hữu, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2018-29872 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Bia Sơn BREWERY  (VN) 
Số 37 ngõ 14 phố Vũ Hữu, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước táo lên men, không có cồn.  
 

 
(210) 4-2018-29875 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh nước biển, trắng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Xuân 
Trà  (VN) 
Số 92 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
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(210) 4-2018-29876 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Cam, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Xuân 
Trà   (VN) 
Số 92 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh răng, các chế phẩm 

dùng để tẩy rửa làm sạch và trang điểm.  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2018-29877 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Xuân 
Trà   (VN) 
Số 92 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2018-29878 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.4.2 

(591) Xanh lam, vàng cam, trắng, đỏ, vàng, 

xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH đầu tư L.G 
Asean Việt Nam   (VN) 
Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2018-29879 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh lam, vàng cam, trắng, đỏ, vàng, 

xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH đầu tư L.G 
Asean Việt Nam    (VN) 
Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-29880 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
nội thất HT   (VN) 
Lô BT6, ô số 11, KĐT mới Pháp Vân, Tứ 

Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IBPRO Việt Nam 

(IBPRO LEGAL CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xoa 

bóp (dịch vụ spa, dịch vụ massage).  
 

 
(210) 4-2018-29882 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.5.1; 25.5.1; A25.7.21; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu LIMEX  (VN) 
716/58 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, xà phòng, nước hoa tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
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(210) 4-2018-29884 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15 

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933 USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc và làm sạch da và tóc, cụ thể là dầu gội đầu, dầu xả, 

chế phẩm dưỡng và làm suôn mượt tóc, sữa tắm, xà phòng, dầu dùng cho cơ thể, nước 

thơm, chế phẩm dưỡng ẩm và phấn. 
 

 
(210) 4-2018-29886 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A6.3.10; A6.7.6; A6.7.8; A2.3.16 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, nâu, vàng, 

trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
chế biến thực phẩm Địa Trung 
Hải   (VN) 
Tầng 2, số 07, phố Nguyễn Thái Học, 

phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, chè (trà), đường (thực phẩm), bột sắn, chất thay thế cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-29887 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A11.1.19; 2.3.9; A2.3.24; A11.3.3 

(591) Xanh dương, nâu, vàng, trắng, đỏ, đen, 

cam, xanh ngọc đậm, xanh cốm, ghi 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
chế biến thực phẩm Địa Trung 
Hải   (VN) 
Tầng 2, số 07, phố Nguyễn Thái Học, 

phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, chè (trà), đường (thực phẩm), bột sắn, chất thay thế cà phê.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1630 

(210) 4-2018-29889 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, nâu, 

vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
chế biến thực phẩm Địa Trung 
Hải    (VN) 
Tầng 2, số 07, phố Nguyễn Thái Học, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, chè (trà), đường (thực phẩm), bột sắn, chất thay thế cà phê.  
 
 

(210) 4-2018-29890 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.3; 3.7.16; A3.7.24; 22.5.1 
(591) Xanh, nâu, vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
chế biến thực phẩm Địa Trung 
Hải    (VN) 
Tầng 2, số 07, phố Nguyễn Thái Học, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, chè (trà), đường (thực phẩm), bột sắn, chất thay thế cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-29891 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần South Food 
Việt Nam  (VN) 
Xưởng K3-3, khu Công nghiệp Tân Kim 
mở rộng, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mặn.  
 

 
(210) 4-2018-29892 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Eco Sys Kim 
Trường Phát  (VN) 
Số 4, đường 40, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2,  thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống bẩn; sơn chống khuẩn; sơn chịu nhiệt. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: sơn, sơn phủ, sơn 
chống gỉ, sơn chống bẩn, sơn chống khuẩn, sơn chịu nhiệt.  

 

 
(210) 4-2018-29893 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.5; A2.3.23; A2.3.16; A5.5.20 
(591) Xanh, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAY CHK  (VN) 
C4/34B Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót.  
 
 

(210) 4-2018-29894 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; 26.3.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
tổng hợp Khánh Thư  (VN) 
Lô SKC3, đường số 2, cụm công nghiệp 
Tân An 1, phường Tân An, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

 

(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu); xăng; dầu công nghiệp. 
 

Nhóm 06: Vỏ bình gas bằng kim loại; bình chứa, thùng chứa, bồn chứa làm bằng kim loại 
dùng để chứa gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối: khí đốt, khí gas, bếp gas, xăng, dầu, vỏ bình gas 
bằng kim loại, bình chứa, thùng chứa bằng kim loại dùng để chứa gas hóa lỏng  và gas tự 
nhiên, van gas, dây dẫn gas.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp dặt hệ thống gas; dịch vụ sửa chữa bếp gas.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển gas. 
 
 

(210) 4-2018-29895 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
tổng hợp Khánh Thư   (VN) 
Lô SKC3, đường số 2, cụm công nghiệp 
Tân An 1, phường Tân An, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk   
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(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu); xăng; dầu công 

nghiệp. 

 

Nhóm 06: Vỏ bình gas bằng kim loại; bình chứa, thùng chứa, bồn chứa làm bằng kim loại 

dùng để chứa gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình.   

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối: khí đốt, khí gas, bếp gas, xăng, dầu, vỏ bình gas 

bằng kim loại, bình chứa, thùng chứa bằng kim loại dùng để chứa gas hóa lỏng  và gas tự 

nhiên, van gas, dây dẫn gas.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp dặt hệ thống gas; dịch vụ sửa chữa bếp gas.    

 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển gas. 
 

 
(210) 4-2018-29896 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.5.3; 24.17.5 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần Đại Hòa 
Thuận  (VN) 
Số 1 đường 31A, khu phố 5, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong y tế); dược phẩm; chất sát trùng.  
 

 
(210) 4-2018-29897 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A6.3.4; A5.1.16; 5.1.1 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Đại Hòa 
Thuận   (VN) 
Số 1 đường 31A, khu phố 5, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong y tế); dược phẩm; chất sát trùng.  
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(210) 4-2018-29898 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.9; A1.1.12 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đại Hòa 

Thuận   (VN) 
Số 1 đường 31A, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong y tế); dược phẩm; chất sát trùng.  
 

 
(210) 4-2018-29899 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A8.1.16 (540) 

  

(731) Lã Thị Điểm  (VN) 
Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, 
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh nướng. 
 

 
(210) 4-2018-29900 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.13 (540) 

  

(731) Hội làm vườn huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn   (VN) 
Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 29: Măng phơi/sấy khô, măng chua.  
 

Nhóm 31: Măng tươi.   
 

 
(210) 4-2018-29901 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 6.1.2; 25.12.1; 25.1.6 (540) 

  

(731) Hội làm vườn huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn  (VN) 
Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
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(210) 4-2018-29902 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; A11.3.4; 5.3.20; 5.5.19; 11.3.14; 

A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, đỏ, 

vàng cam, trắng, nâu, đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Trung tâm dạy nghề tư thục 
Long Thành  (VN) 
Tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2018-29903 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MT Food  (VN) 
297/25/21 Tân Hòa Đông, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; tinh dầu ete; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước thơm; 

hương liệu (tinh dầu); dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; trái cây nguyên quả sấy khô; trái cây được bảo quản; xúc 
xích; thịt; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt đã chế biến sấy khô; hạt, đã chế biến; rau 
đã sấy khô; dầu dừa dùng cho thực phẩm.  

 
Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa.  

 

 
(210) 4-2018-29904 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hiển Thông  (VN) 
C5/20K6 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Má phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; phanh xe cộ; khung gầm của ô tô; 

khung gầm xe cộ; thanh truyền [biên] dùng cho xe có mặt đất, khác với bộ phận của động 
cơ và máy; khớp truyền động bánh răng dùng cho xe cộ mặt đất, cơ cấu giám tốc dùng 
cho xe mặt đất, giảm xóc dùng cho ô tô; giảm xóc treo dùng cho xe cộ; bộ chuyển hướng 
dùng cho xe cộ mặt đất; cơ cấu truyền động, dùng cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp dùng 
cho xe cộ trên mặt đất, trục của xe cộ; cổ trục xe; trục truyền dùng cho xe cộ mặt đất.  
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(210) 4-2018-29905 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

tím than, xanh lá cây, vàng, đỏ, tím, 
trắng. 

(731) Công ty TNHH nhựa MATA  
(VN) 
Số 602 đường Trần Đại Nghĩa, khu phố 
4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa nguyên liệu (chưa gia công, chế biến).  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ nhựa, hạt nhựa; mua bán máy móc, thiết bị phục vụ 
ngành nhựa.   

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành nhựa và cơ khí; lắp đặt máy 
công nghiệp phục vụ cho ngành nhựa.  

 

 
(210) 4-2018-29906 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2018-29907 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.12.1; 26.1.5 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2018-29908 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2018-29909 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2018-29911 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Kingston Technology 

Corporation (a corporafion of 
California, USA)   (US) 
17600 Newhope Street, Fountain Valley, 
CALIFORNIA 92708, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe gắn trong ống tai và tai nghe gắn ngoài ống tai; tai nghe trùm qua 

đầu; bộ tai nghe có tích hợp micrô sử dụng với máy tính và các phụ kiện liên quan cụ thể 
là: micrô có thể tháo rời, giắc cắm micrô, nút bọc tai nghe, cáp âm thanh, cáp chia tai 
nghe, cáp nối dài tai nghe, và túi lưới chuyên dụng dùng cho bộ tai nghe cố tích hợp 
micrô; bàn phím dùng cho máy tính; chuột máy tính; miếng lót chuột máy tính; thiết bị 
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lưu trữ dữ liệu (USB) trống (chưa có dữ liệu); ổ cứng điện tử SSD dùng cho các thiết bị lưu 
trữ dữ liệu; hộp đựng chuyên dụng cho bộ tai nghe có tích hợp micrô; ổ cứng USB, cụ thể 
là, bộ điều khiển âm thanh và đế USB; thiết bị sạc pin, cáp sạc điện, đế sạc pin và trạm 
điều khiển của bộ điều khiển trò chơi; thiết bị sạc pin cho bộ điều khiển trò chơi và đế sạc 
pin cho bộ điều khiển trò chơi; phần mềm có thể tải xuống được sử dụng để kết nối với 
thiết bị chơi trò chơi và các phụ kiện, cụ thể là: bàn phím, chuột máy tính, bộ điều khiển, 
thiết bị âm thanh, bộ tai nghe có tích hợp micrô, tai nghe gắn ngoài ống tai, micrô, máy 
chơi game console, miếng lót chuột, mô-đun bộ nhớ và ổ cứng điện tử SSD dùng cho phần 
mềm nói trên; mô-đun bộ nhớ dùng cho máy tính và hệ thống chơi game; micrô và phụ 
kiện cụ thể là: dây cáp và giá đỡ cho micrô; miếng lót cổ tay chuyên dụng khi sử dụng 
máy vi tính; ba lô chuyên dụng dùng để đựng máy tính xách tay (laptop) và máy tính xách 
tay (notebook); túi đựng máy tính xách tay; túi chuyên dụng cho chuột máy tính và bàn 
phím máy tính; phụ kiện máy tính xách tay.  

 
Nhóm 28: Tai nghe có tích hợp micrô chuyên dụng cho máy chơi trò chơi video (bộ phận 
của máy chơi trò chơi); bộ điều khiển trò chơi và phụ kiện chuyên dụng cho máy chơi trò 
chơi video; bộ điều khiển trò chơi video và bộ điều khiển trò chơi tương tác từ xa chuyện 
dụng cho máy chơi trò chơi (bộ phận của máy chơi trò chơi); bộ điều khiển trò chơi video 
có tích hợp cần điều khiển chuyên dụng cho máy chơi trò chơi (bộ phận của máy chơi trò 
chơi); đế chuyên dụng cho thiết bị chơi trò chơi điện tử và máy chơi game video console 
(bộ phận của máy chơi trò chơi); chuột và bàn phím chơi game (chuyên dụng cửa máy 
chơi trò chơi); kính đeo mắt chuyên dụng cho máy chơi trò chơi video; thiết bị sạc pin và 
đế chuyên dụng cho kính đeo mắt của máy chơi trò chơi video (bộ phận của máy chơi trò 
chơi). 

 

 
(210) 4-2018-29917 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 

dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt cá gia cầm, trứng dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua 
bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược 
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liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả trực 
tuyến.  

 

 
(210) 4-2018-29918 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.   

 

 
(210) 4-2018-29919 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  

 
 

(210) 4-2018-29920 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; bơ; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã 
chế biến.  
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(210) 4-2018-29921 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29922 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-29923 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-29924 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29925 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29926 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2018-29927 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2018-29928 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A2.5.23; 2.5.27 

(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, trắng, 

đen. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Nguyễn Hoàng   (VN) 
49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn phát triển dự án bất động sản; 

dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động 

sản; dịch vụ thông tin bất động sản. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe bus; cho thuê xe; cho thuê chỗ để xe; 

vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ tư vấn giáo dục; khóa đào tạo từ xa; tư vấn về giáo 

dục và dạy nghề; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp; tư vấn du học; sắp xếp và tổ 

chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; khảo thí giáo dục; dịch vụ công viên vui 

chơi giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 

[giải trí]; dịch vụ vườn bách thú. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ nhà nghỉ du lịch; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê, giải khát. 
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(210) 4-2018-29929 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; A11.3.3 
(591) Đỏ, nâu, đen, xám, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn du học 
Việt Phương  (VN) 
P5, CX 12, Võ Thị Sáu, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê được chiết xuất từ hạt cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-29933 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A5.11.19; A26.11.8 
(731) SABOTEN CO., LTD.   (JP) 

40, Tomoe, Bessho-cho, Miki-shi, 
Hyogo-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ có lưỡi sắc (công cụ cầm tay).  

 

 
(210) 4-2018-29935 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A25.1.10; 17.2.25 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Tâm   (VN) 
Đường Nguyễn Biểu, tổ 02, phường Chi 
Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa; hạt điều; hạt bí; hạt hướng dương (tất cả đã chế biến).  

 

 
(210) 4-2018-29936 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) YE TAE WOO   (KR) 

Room 4202, Boramae Samsung 
Chereville, 43 Boramae-ro 5-gil, 
Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày dép, mũ nón, 
ví, balo, túi xách, đồng hồ.  
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(210) 4-2018-29937 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Khang Minh   (VN) 
Số 266A-268 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ 
phẩm làm cho người thon thả; kem làm trắng da.  

 

Nhóm 41: Đào tạo nghề thẩm mỹ viện.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà dưỡng bệnh; bệnh viện; phẫu 
thuật tạo hình; dịch vụ y tế từ xa.  

 

(210) 4-2018-29938 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A14.7.7 
(591) Xanh dương đậm, vàng nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) 1. Châu Tấn Đua  (VN) 
221 đường Liên ấp 265, ấp số 6, xã Mỹ 
Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh  

2. Nguyễn Thị Diễm Hương  (VN)
ấp số 6, Mỹ Cẩm, Càng Long, tỉnh Trà 
Vinh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kìm, dụng cụ cắt, sửa móng tay chân, giũa móng tay chân, kìm cắt 
biểu bì.  

 
 

(210) 4-2018-29939 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 8.1.19; A8.1.20 
(591) Nâu, nâu đậm, đỏ, vàng, vàng nâu, trắng.
(731) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy dạng que có chứa sô cô la; kẹo cao su (không dùng cho mục đích y 
tế); sô cô la; kẹo cho thực phẩm; kẹo caramen; bánh quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; 
bánh ngọt; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; bánh kẹo; 
bánh nướng; bánh mỳ. 
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(210) 4-2018-29940 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 26.1.5 
(591) Nâu, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chỉ may 

Phong Việt  (VN) 
127 Lê Văn Chí, khu phố I, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2018-29941 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.6; 8.1.18; 2.9.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, ghi xám nhạt, đen, 

trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần NISO  (VN) 

15 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; kem lạnh; chè (trà) 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống 

 

 
(210) 4-2018-29942 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại CHIE FARM   (VN) 
257/88/30 Đặng Thúc Vịnh, tổ 2, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Nấm dược liệu các loại: đông trùng hạ thảo; nấm linh chi; hầu hủ; hoàng đế; 
thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: nấm linh chi sấy khô (không dùng cho mục 
đích y tế); nấm linh chi nguyên tai (đã được bảo quản); nấm linh chi cắt lát (đã được bảo 
quản); nấm linh chi xay nhuyễn (đã được bảo quản); tất cả dùng làm thực phẩm.  
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(210) 4-2018-29944 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chỉ may 

Phong Việt  (VN) 
127 Lê Văn Chí, khu phố I, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2018-29945 (220) 18.09.2013 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Annco, Inc.   (US) 

7 Times Square New York Ny 10036 
(US)  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng cho mục đích cá nhân, nước hoa, chất thơm, mỹ phẩm, đồ trang điểm 
cho môi (mỹ phẩm), chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, chế phẩm chăm sóc móng, 
nước sơn móng, chế phẩm chăm sóc môi không chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng trong lĩnh vực nước hoa, chế phẩm vệ 
sinh thân thể và các sản phẩm mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29946 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A5.3.13 
(591) Vàng. 
(731) YU. XING SHUI   (CN) 

No 29, Leyuan Road, Yuyang Town, 
Pingyang County, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen, vòi nước, bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh, 
bồn rửa chén.  

 

Nhóm 21: Phụ kiện dùng trong nhà tắm như: giá giữ xà phòng, giá để giấy vệ sinh, hộp 
đựng xà phòng, giàn phơi quần áo, kẹp phơi quần áo, thanh treo cho khăn tắm.  
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(210) 4-2018-29947 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) MAGNUM QUALITY Sdn Bhd  

(MY) 

No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 

Kajang Utama, 43000 Kajang, 

SELANGOR MALAYSIA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi. 
 

 
(210) 4-2018-29948 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; 1.15.23 

(591) Xanh rêu đậm, xanh rêu nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, xanh lá 

cây. 

(731) Công ty cổ phần Trung Thủy - 
Đà Nẵng  (VN) 
Cầu số 6, đường Tránh Nam Hải Vân, 

phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 

cho thuê văn phòng; cho thuê nhà ở; cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-29949 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.4.24; 26.4.2; A9.5.12 

(731) Công ty TNHH FANKEN  (VN) 
232/17 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm ngoại ngữ; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ giáo dục trực tuyến; 

dịch vụ giáo dục bằng máy tính; dịch vụ đào tạo bằng máy tính; dịch vụ giáo dục dựa trên 

máy tính. 
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(210) 4-2018-29950 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) WCG, INC.  (KR) 

1st Floor, 344, Pangyo-Ro, Bundang-Gu, 
Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ bán lẻ phần mềm 
máy tính, trò chơi máy tính, máy vi tính và phụ kiện máy vi tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, túi và kính; hỗ trợ hoạt động kinh doanh liên quan tới 
mạng trực tuyến, mạng xã hội, mạng toàn cầu cho người chơi trò chơi máy tính, trò chơi 
video nhằm mục đích tổ chức và tham gia các giải thi đấu trò chơi máy tính, trò chơi 
video và trò chơi có nhiều người chơi tham gia; quản lý về mặt tổ chức đối với mạng trực 
tuyến, mạng xã hội và mạng toàn cầu cho người chơi trò chơi máy tính và trò chơi video 
nhằm mục đích tổ chức và tham gia các cuộc thi đấu trò chơi máy tính, trò chơi video và 
trò chơi có người người tham gia [dịch vụ quản lý hành chính được thuê ngoài cho các 
công ty]; dịch vụ quảng cáo liên quan tới trò chơi máy tính và trò chơi video, sự kiện giải 
thi đấu trò chơi máy tính và trò chơi video mạng trực tuyến, truyền phát trực tuyến trên 
internet, trang web kết nối mạng internet cho trò chơi máy tính và trò chơi video, ứng 
dụng dành cho điện thoại di động và bảng điều khiển cho trò chơi máy tính và trò chơi 
video, thông tin và dữ liệu thống kê liên quan đến trò chơi máy tính và trò chơi điện tử, 
giải thi đấu và sự truyền phát trực tuyến trên mạng internet của trò chơi máy tính và trò 
chơi điện tử; dịch vụ buôn bán liên quan tới trò chơi máy tính và trò chơi video, sự kiện 
giải thi đấu trò chơi máy tính và trò chơi video mạng trực tuyến, truyền phát trực tuyến 
trên internet, trang web kết nối mạng internet cho trò chơi máy tính và trò chơi video, ứng 
dụng dành cho điện thoại di động và bảng điều khiển cho trò chơi máy tính và trò chơi 
video, thông tin và dữ liệu thống kê liên quan đến trò chơi máy tính và trò chơi điện tử, 
giải thi đấu và sự truyền phát trực tuyến trên mạng internet của trò chơi máy tính và trò 
chơi điện tử; tư vấn hoạt động kinh doanh liên quan tới hoạt động của cổng thông tin, 
phòng nói chuyện, nhật ký điện tử, diễn đàn trên mạng internet cho người chơi trò chơi 
máy tính, trò chơi video và người tham gia các giải thi đấu trò chơi máy tính, trò chơi 
video; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính cho các trang web về trò chơi máy 
tính và trò chơi video; quảng bá sản phẩm và dịch vụ cho người khác thông qua việc sắp 
xếp nguồn tài trợ cho các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thi đấu trò chơi máy tính, thi 
đấu thể thao điện tử, thi đấu trò chơi máy tính thông qua mạng nội bộ và sự kiện thi đấu 
trò chơi máy tính có sự tham gia của khán giả. 

 
Nhóm 38: Phát sóng truyền thanh, truyền hình kỹ thuật số; dịch vụ phát thanh, truyền 
hình qua internet; cung cấp quyền truy cập và hoạt động của mạng trực tuyến, mạng xã 
hội và mạng toàn cầu cho người chơi trò chơi máy tính và trò chơi video nhằm mục đích 
tổ chức và tham gia các cuộc thi đấu trò chơi máy tính, trò chơi video, và trò chơi có 
nhiều người chơi; cung cấp quyền truy cập hệ thống dựa trên nền tảng trang web và cổng 
thông tin trực tuyến cho người sử dụng để tham gia chơi trò chơi trực tuyến, hoạt động và 
điều phối các giải thi đấu trò chơi nhằm mục đích chơi trò chơi máy tính giải trí; dịch vụ 
viễn thông liên quan đến trò chơi máy tính và trò chơi video, sự kiện và cuộc thi đấu, 
mạng trực tuyến, truyền phát trực tuyến liên quan đến trò chơi máy tính và trò chơi video; 
dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy vi tính có bản chất là phòng nói chuyện, cụ thể là 
cung cấp các tiện ích trực tuyến để tương tác thực tế với người dùng máy tính khác về trò 
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chơi máy tính, cuộc thi đấu trò chơi máy tính, cuộc thi đấu thể thao điện tử, thi đấu trò 
chơi máy tính trực tuyến thông qua mạng nội bộ (lan) và sự kiện thi đấu trò chơi máy tính 
có sự tham gia của khán giả; cung cấp quyền truy cập và hoạt động của các cổng thông 
tin, phòng nói chuyện, nhật ký điện tử và diễn đàn trên mạng internet cho người chơi trò 
chơi máy tính và trò chơi video, và người tham gia các cuộc thi đấu và máy tính và những 
người tham gia giải đấu trò chơi máy tính và trò chơi video; dịch vụ thông tin liên lạc 
bằng máy vi tính có bản chất là phòng nói chuyện, cụ thể là cung cấp các tiện ích trực 
tuyến để tương tác thực tế với người dùng máy tính khác về các chủ đề liên quan tới giáo 
dục; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp các tiện ích trực tuyến để tương tác thực tế với 
những người dùng máy tính khác liên quan đến các giải đấu trò chơi máy tính, giải đấu 
thể thao điện tử, cuộc thi đấu trò chơi trực tuyến qua mạng nội bộ và các sự kiện dành cho 
khán giả tham dự giải đấu trò chơi máy tính [cung cấp diễn đàn trực tuyến]. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là dịch vụ chương trình tin tức (bao gồm qua mạng 

internet và không qua mạng internet) liên quan đến trò chơi video và trò chơi máy tính, 

người chơi trò chơi video và trò chơi máy tính, các cuộc thi đấu trò chơi video và trò chơi 

máy tính, người tham gia trò chơi video và trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí, cụ thể là 

cung cấp trò chơi video và trò chơi máy tính trực tuyến và không tải xuống được; cung 

cấp xuất bản phẩm trực tuyến, không tải xuống được, cụ thể là sách quảng cáo, tạp chí, tài 

liệu hướng dẫn, sổ tay hướng dẫn trực tuyến về trò chơi video và các cuộc thi đấu trò chơi 

video; tổ chức sự kiện cho mục đích văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa liên quan đến 

trò chơi video và trò chơi máy tính, các sự kiện và cuộc thi đấu trò chơi video và trò chơi 

máy tính trên mạng kết nối trực tuyến; tư vấn liên quan đến giáo dục, giảng dạy; tổ chức 

triển lãm cho mục đích giáo dục; dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực trò chơi máy tính; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy, cụ thể là tổ chức các lớp học, hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực trò 

chơi máy tính; cung cấp và điều hành tiện nghi thể thao; cung cấp thông tin về kỷ lục 

trong thể thao, cụ thể là cung cấp thông tin thể thao thông qua một trang web; cho thuê 

các tiện nghi của sân vận động; cung cấp và điều hành tiện nghi giải trí; cung cấp các dịch 

vụ giải trí trong nhà; cung cấp tiện ích giải trí; thông tin về nơi giải trí; tổ chức và điều 

khiển các cuộc thi đấu thể thao và trò chơi trong lĩnh vực trò chơi video; cung cấp thông 

tin liên quan đến các cuộc thi trò chơi điện tử trên máy tính qua mạng internet; dịch vụ 

giải trí, cụ thể là tổ chức các cuộc thi trò chơi trên máy tính, cuộc thi đấu thể thao điện tử, 

cuộc thi đấu trò chơi trực tuyến thông qua mạng nội bộ và các sự kiện dành cho khán giả 

tham dự trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí, có bản chất là dịch vụ trò chơi trên máy tính; 

tổ chức và tiến hành các cuộc thi đấu trò chơi video và trò chơi máy tính; tổ chức và tiến 

hành các giải đấu về trò chơi video và trò chơi máy tính; tổ chức và tiến hành các hội chợ 

về trò chơi video và trò chơi máy tính; tổ chức và tiến hành các hội nghị về trò chơi video 

và trò chơi máy tính; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ giải trí trên truyền hình (bao gồm 

cả mạng internet) liên quan đến các trò chơi có nhiều người chơi tham gia và các giải thi 

đấu trò chơi video và trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí trên truyền thanh (bao gồm cả 

mạng internet) liên quan đến các trò chơi có nhiều người chơi tham gia và các giải thi đấu 

trò chơi video và trò chơi máy tính; dịch vụ cung cấp tin tức trên truyền hình (bao gồm cả 

mạng internet) liên quan đến các trò chơi có nhiều người chơi tham gia và các giải thi đấu 

trò chơi video và trò chơi máy tính; dịch vụ cung cấp tin tức truyền thanh (bao gồm cả 

mạng internet) liên quan đến các trò chơi có nhiều người chơi tham gia và các giải thi đấu 

trò chơi video và trò chơi máy tính; sắp xếp và tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 

trí]; thông tin vui chơi giải trí; sắp xếp và tiến hành hội thảo cho mục đích văn hóa hoặc 

giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội nghị cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp xếp và 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1649 

tiến hành triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; cung cấp tiện nghi cho rạp chiếu 

phim, chương trình biểu diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giáo dục đào tạo; dịch vụ đặt vé và 

giữ chỗ cho các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí; tổ chức các cuộc thi giáo dục và giải 

trí với tính chất là tổ chức trò chơi máy tính trực tuyến qua mạng máy tính nội bộ (lan); tổ 

chức các cuộc thi giải trí và giáo dục qua mạng nội bộ lan. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển 

khai sản phẩm mới cho người khác; thiết kế bao bì sản phẩm; tư vấn trong thiết kế và phát 

triển phần cứng máy tính cho trò chơi video và trò chơi máy tính, sự kiện, giải đấu, cuộc 

thi trò chơi video và trò chơi máy tính và để thu thập và xử lý thông tin và dữ liệu thống 

kê liên quan đến trò chơi video, trò chơi máy tính và các cuộc thi trò chơi video và trò 

chơi máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính liên quan đến trò chơi video, trò 

chơi máy tính, các sự kiện và giải thi đấu trò chơi video và trò chơi máy tính, mạng kết 

nối trực tuyến, việc truyền phát trực tuyến qua internet, trang web cho trò chơi video và 

trò chơi máy tính, trò chơi trên máy chơi trò chơi và trò chơi trên điện thoại di động, 

thông tin trò chơi và dữ liệu thống kê về trò chơi video và trò chơi máy tính và truyền phát 

dữ liệu trên internet. 

 

Nhóm 43: Cung cấp tiện nghi cho hội chợ thương mại, hội nghị, lễ hội, triển lãm, cuộc thi 

và cuộc họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; dịch vụ 

quán cà phê trong nhà; dịch vụ quán rượu. 
 

 
(210) 4-2018-29951 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh da 

trời, vàng nhạt, xám. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Việt An Nông  (VN) 
377/88 đường Cách Mạng Tháng 8, 

phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nông cụ, máy gặt, máy cắt cỏ, bình phun, bơm (bộ phận của 

máy và động cơ), máy bơm nước cho hệ thống tưới tiêu, bình xịt, phun thuốc trừ sâu 

(bằng tay), dụng cụ tỉa cây; kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: máy nông cụ, máy gặt, 

máy cắt cỏ, bình phun, bơm (bộ phận của máy và động cơ), máy bơm nước cho hệ thống 

tưới tiêu, bình xịt, phun thuốc trừ sâu (bằng tay), dụng cụ tỉa cây; đại lý ký gửi: máy nông 

cụ, máy gặt, máy cắt cỏ, bình phun, bơm (bộ phận của máy và động cơ), máy bơm nước 

cho hệ thống tưới tiêu, bình xịt, phun thuốc trừ sâu (bằng tay), dụng cụ tỉa cây; dịch vụ 

xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2018-29952 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A5.5.20; 3.2.9 
(591) Đỏ, xanh ngọc, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 

Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tân Phú Trung, ấp 
Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM
(PHANLAW VIETNAM JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; xà phòng; phấn bột dùng cho trẻ em; mỹ phẩm dùng cho trẻ 
em; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dầu gội, sữa tắm, xà phòng, phấn bột dùng cho trẻ em, mỹ phẩm 
dùng cho trẻ em, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-29953 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A5.5.20; 3.2.7 
(591) Đỏ, xanh da trời, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 

Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tân Phú Trung, ấp 
Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM
(PHANLAW VIETNAM JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; xà phòng; phấn bột dùng cho trẻ em; mỹ phẩm dùng cho trẻ 
em; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dầu gội, sữa tắm, xà phòng, phấn bột dùng cho trẻ em, mỹ phẩm 
dùng cho trẻ em, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-29954 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A5.5.20; 3.11.17 
(591) Đỏ, xanh lá mạ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 

Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tân Phú Trung, ấp 
Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM
(PHANLAW VIETNAM JSC) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; xà phòng; phấn bột dùng cho trẻ em; mỹ phẩm dùng cho trẻ 

em; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dầu gội, sữa tắm, xà phòng, phấn bột dùng cho trẻ em, mỹ 

phẩm dùng cho trẻ em, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang 

điểm. 
 

 
(210) 4-2018-29955 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.1; A5.5.20; 3.7.6 

(591) Đỏ, vàng nghệ, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 
Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Tân Phú Trung, ấp 

Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; xà phòng; phấn bột dùng cho trẻ em; mỹ phẩm dùng cho trẻ 

em; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dầu gội, sữa tắm, xà phòng, phấn bột dùng cho trẻ em, mỹ 

phẩm dùng cho trẻ em, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang 

điểm. 
 

 
(210) 4-2018-29956 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.1.24; A7.1.11; A24.15.11; A5.3.13 

(591) Xanh lá, cam. 

(731) Công ty TNHH điện máy 
Nguyên  (VN) 
264A, khu dân cư 6, ấp 2, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện (cho mục đích gia dụng); hệ thống khử bụi cho mục 

đích làm sạch; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; máy chế biến thức ăn dùng 

điện; máy sục khí; máy ép nghiền dùng cho nhà bếp (dùng điện). 
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(210) 4-2018-29957 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.21; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

FBV  (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 
tổng hợp; xây dựng các công trình đường sắt; xây dựng các công trình đường bộ; xây 
dựng công trình công ích; dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng; 
giám sát việc xây dựng công trình; hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống xây 
dựng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; lắp đặt hệ thống xử lý nước; 
lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; sửa chữa và bảo 
duỡng xe cộ; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác quặng (Uramum và Thorium); dịch 
vụ khai thác vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, đất sét). 

 
 

(210) 4-2018-29958 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; 1.15.11 
(731) Good Young Co., Ltd.   (TW) 

31, Xidong Road, Sanxia Dist., New 
Taipei City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2018-29959 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH Phát Khải   (VN) 

124/7C đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 
dịch vụ khai thác cảng sông, cảng biển; dịch vụ điều hành các chuyến đi du lịch; dịch vụ 
cho thuê xe. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1653 

(210) 4-2018-29960 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, xám. 
(731) Trần Thị Diện   (VN) 

Thôn Phước Mỹ, xã Đức Hòa, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; son môi; kem chống nắng; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem bôi mặt, nước hoa, son môi, kem 
chống nắng, sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2018-29961 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A3.9.24; 4.5.13 
(731) Nguyễn Đức Bảo   (VN) 

178 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu: động vật nuôi làm cảnh, thức 
ăn cá cảnh.  

 
 

(210) 4-2018-29962 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, nâu đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần T.D   (VN) 

32-34 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh nhà; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Trang trí nội, ngoại thất công trình xây dựng; xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; dịch vụ giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ tư vấn 
xây dựng và kỹ thuật xây dựng trang trí nội thất; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa trang thiết bị, 
máy móc, phụ tùng và vật tư ngành điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng và công nghiệp. 

 

Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; dịch vụ tổ chức hội 
nghị, hội thảo; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến giáo dục, đào tạo; dịch vụ vui 
chơi giải trí; dịch vụ đào tạo; trại tập luyện thể thao. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2018-29963 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7; 26.4.1; 26.13.1 
(591) Đen, xám. 
(731) Huỳnh Thế Nguyễn   (VN) 

203/1 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp da; ba lô; vali; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội thất và ngoại thất công trình.  
 

 
(210) 4-2018-29964 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.4; 26.4.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ALOTRIP   (VN) 
P703, tầng 7, tòa nhà EVD khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431 Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-29965 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh cốm, đen. 
(731) Nguyễn Hải Nam  (VN) 

Khu Núi Miếu, thị trấn Phong Châu, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch, khách sạn.  
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(210) 4-2018-29966 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trang Anh 
Beauty  (VN) 
Số 3 ngõ 2 phố Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-29967 (220) 31.08.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học dinh 
dưỡng Orgalife  (VN) 
Số 46 đường 77, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Thit; sữa; rau được bảo quản.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử 
khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục 
đích y tế, thịt, sữa, rau được bảo quản.  

 

 
(210) 4-2018-29969 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 1, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế) sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm; thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2018-29971 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) ASIA PACIFIC RAYON LIMITED  

(HK) 
21/F, China Building, No. 29 Queen's 
Road Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; sợi dệt (sợi thô); sợi bằng chất dẻo [sợi thô] dùng cho ngành 
dệt; sợi thạch anh [sợi thô] sử dụng trong ngành dệt; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành 
dệt; sợi bông thô; sợi bông gạo; tơ phế phẩm. 

 

Nhóm 23: Chỉ; sợi; sợi tơ; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ tổng hợp; tơ nhân tạo, cụ thể là 
sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi có tính năng quang điện dùng trong ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Vải được dệt; vải dùng để làm đồ lót; vải dệt trắng; vải không được nhuộm; vải 
dùng cho ngành dệt; vải dùng làm khăn lau; khăn tắm bằng vải; vải không dệt; vải; vải 
vóc (vải dệt); tấm phủ giường (vải dệt); ga trải giường và vỏ gối; vải dệt dùng cho nội thất 
gia đình và thương mại; chăn bông; khăn phủ giường; túi ngủ; vải tơ nhân tạo. 

 
Nhóm 25: Quần áo trẻ em; áo khoác ngắn; đồ lót của phụ nữ (đồ vải); dải đeo quần, tất; 
áo sơ mi; quần áo; bộ quần áo; quần áo may sẵn; quần dài; áo khoác dài; quần áo đan; 
quần đùi; đồng phục; quần áo lót của phụ nữ; quần trẻ em (trang phục); quần áo cho trẻ sơ 
sinh, trẻ mới tập đi và trẻ em, cụ thể là quần áo ngủ, áo khoác, áo sơ mi, quần dài, áo 
ngoài mặc chui đầu; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; áo nịt ngoài; quần áo ngủ. 

 

 
(210) 4-2018-29972 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) ASIA PACIFIC RAYON LIMITED  

(HK) 
21/F, China Building, No. 29 Queen's 
Road Central, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; sợi dệt (sợi thô); sợi bằng chất dẻo [sợi thô] dùng cho ngành 
dệt; sợi thạch anh [sợi thô] sử dụng trong ngành dệt; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành 
dệt; sợi bông thô, sợi bông gạo; tơ phế phẩm.  

 

Nhóm 23: Chỉ, sợi; sợi tơ; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ tổng hợp; tơ nhân tạo, cụ thể là 
sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi có tính năng quang điện dùng trong ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Vải được dệt; vải dùng để làm đồ lót; vải dệt trắng; vải không được nhuộm; vải 
dùng cho ngành dệt; vải dùng làm khăn lau; khăn tắm bằng vải; vải không dệt; vải; vải 
vóc (vải dệt); tấm phủ giưòng (vải dệt); ga trải giường và vỏ gối; vải dệt dùng cho nội thất 
gia đình và thương mại; chăn bông; khăn phủ giường; túi ngủ; vải tơ nhân tạo. 
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Nhóm 25: Quần áo trẻ em; áo khoác ngắn; đồ lót của phụ nữ (đồ vải); dải đeo quần, tất; 

áo sơ mi; quần áo; bộ quần áo; quần áo may sẵn; quần dài; áo khoác dài; quần áo đan; 

quần đùi; đồng phục; quần áo lót của phụ nữ; quần trẻ em (trang phục); quần áo cho trẻ sơ 

sinh, trẻ mới tập đi và trẻ em, cụ thể là quần áo ngủ, áo khoác, áo sơ mi, quần dài, áo 

ngoài mặc chui đầu; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; áo nịt ngoài; quần áo ngủ. 
 

 
(210) 4-2018-29973 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) CISDI ENGINEERING CO., LTD.  (CN) 

No.1 Shuanggang Road, Yuzhong 

District, Chongqing, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật dụng nhỏ làm bằng sắt; đồ ngũ kim nhỏ, bằng kim loại; tác phẩm nghệ 

thuật bằng kim loại thường; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; công trình 

xây dựng bằng kim loại; cột trụ bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại; dây để hàn bằng 

kim loại; thép ống; sắt tấm; ròng rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; phôi 

thép; khóa bằng kim loại, trừ khóa điện; dây bằng hợp kim kim loại thường [trừ dây cầu 

chì], không dẫn điện. 

 

Nhóm 07: Bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; máy ép dùng trong sản xuất 

hóa chất; máy bơm hồi chuyển (máy bơm quay); máy khoan địa chất, khai mỏ và tuyển 

quặng; ống hơi dùng cho nồi hơi của máy; máy nhào trộn; thiết bị tra dầu mỡ; máy ép 

thủy lực; máy trộn kim loại; lò chuyển dùng cho nhà máy luyện thép; máy cán; máy đúc; 

ống bÔ lò rèn; máy cắt. 

 

Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm ghi sẵn]; thiết bị chuyển mạch điện; dụng 

cụ đo; thiết bị và dụng cụ trắc địa; dây dẫn điện; cầu dao điện; dây cáp điện; chương trình 

máy tính dùng để chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video [phần mềm ghi sẵn]; máy vi 

tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải về]; thiết bị điều hướng dùng cho xe 

cộ (lắp sẵn máy vi tính bên trong); ắc quy điện cho xe cộ; mạch tích hợp; dây cáp khởi 

động điện cho động cơ. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi; bọc đệm; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; xây dựng 

nhà máy, xí nghiệp; kiểm tra tiến độ xây dựng công trình; xây dựng; thông tin về xây 

dựng; giám sát xây dựng công trình; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và 

sửa chữa thiết bị điện. 

 

Nhóm 42: Thăm dò địa chất; khảo sát công trình; phác thảo bản vẽ kỹ thuật; thiết kế kỹ 

thuật; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; phát triển dự án xây dựng; nghiên cứu 

kỹ thuật; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn môi trường; thử nghiệm thiết bị dùng trong 

lĩnh vực kỹ thuật điện; thiết kế phần mềm máy vi tính; kiểm soát chất lượng. 
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(210) 4-2018-29980 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) THAI OPTICAL GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

15/5 Moo 6 Bangbuathong-Suphanburi 

Road, Laharn Sub-district, 

Bangbuathong District, Nonthaburi 

Province 11110, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thấu kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2018-29981 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) THAI OPTICAL GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

15/5 Moo 6 Bangbuathong-Suphanburi 

Road, Laharn Sub-district, 

Bangbuathong District, Nonthaburi 

Province 11110, Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thấu kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2018-29982 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) THAI OPTICAL GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

15/5 Moo 6 Bangbuathong-Suphanburi 

Road, Laharn Sub-district, 

Bangbuathong District, Nonthaburi 

Province 11110, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thấu kính đeo mắt. 
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(210) 4-2018-29983 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) THAI OPTICAL GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

15/5 Moo 6 Bangbuathong-Suphanburi 

Road, Laharn Sub-district, 

Bangbuathong District, Nonthaburi 

Province 11110, Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thấu kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2018-29984 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.1; A26.4.24 

(591) Đen, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Ngũ Chí Minh  (VN) 
108 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; mặt nạ dưỡng da, 

sữa tắm trắng.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; cà vạt; mũ (nón); dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang 

phục), khăn quàng cổ (dùng cho trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-29985 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.7; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Centech 
Group  (VN) 
Phòng 905-5, tầng 9, tòa nhà Sky City 

Tower A, số 88 Láng Hạ, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Viễn thông. 
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(210) 4-2018-29986 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.7; 26.13.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Centech 
Group  (VN) 
Phòng 905-5, tầng 9, tòa nhà Sky City 
Tower A, số 88 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

 
(210) 4-2018-29987 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.6; 3.1.16; A9.7.19 
(591) Trắng, hồng nhạt, nâu, nâu nhạt, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

công nghệ HMCO  (VN) 
Số nhà 7c, ngách 72/38 đường Dương 
Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp tiệc trà và đồ ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2018-29988 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Loza Việt Nam  
(VN) 
Số 161 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-29989 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Loza Việt Nam  
(VN) 
Số 161 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2018-29990 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Loza Việt Nam  
(VN) 
Số 161 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-29991 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.6.11 
(731) Công ty TNHH nội thất Minh 

Phong  (VN) 
Số 40 Lương Ngọc Quyến, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Ghế trường kỷ; ghế dài [đồ đạc]; ghế; đệm; tủ trưng bày [đồ đạc]; bàn. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2018-29992 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 

non, trắng, xám nhạt. 
(731) Hợp tác xã Bưởi Phúc Trạch 

và Dịch vụ tổng hợp Phát Lộc  
(VN) 
Xóm 11 xã Phúc Trạch, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
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(210) 4-2018-29993 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; 26.1.1; 

A26.1.18; 5.7.11 
(591) Vàng rêu, vàng, vàng nhạt, vàng tươi, 

vàng đất, xanh lá, xanh non, xanh đậm, 
trắng, đen, màu be. 

(731) Hợp tác xã Bưởi Phúc Trạch 
và Dịch vụ tổng hợp Phát Lộc  
(VN) 
Xóm 11 xã Phúc Trạch, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; cây giống.   
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
 

 
(210) 4-2018-29994 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; A5.7.23; 5.7.11
(591) Cam, xanh lá, trắng. 
(731) Đinh Công Hữu Đức  (VN) 

Xóm 2, xã Hương Đô, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
 

 
(210) 4-2018-29995 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Cam, cam nhạt, xanh lá đậm, xanh lá, 

xanh non, trắng. 
(731) Lê Văn Phương  (VN) 

Xóm 3 xã Hương Đô, huyện Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; cây giống.   
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
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(210) 4-2018-29996 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.10 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Phan Thanh 
Tuấn   (VN) 
Tổ dân phố 8 thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện tử, điện lạnh, điện dân dụng.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh, điện dân dụng.  
 

(210) 4-2018-29997 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 3.1.4; A3.1.24; 25.7.25; 5.13.25; 

5.3.9 

(591) Nâu vàng, đỏ, đen, trắng, vàng. 

(731) P.T.Sari Incofood 
Corporation  (ID) 

Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten 

Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; chiết 

xuất cà phê; hương liệu cà phê; cà phê hòa tan; hỗn hợp cà phê; cà phê chưa rang; ca cao; 

socola; trà; bánh quy; bánh mỳ; và ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2018-29998 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A11.1.6 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(731) Đào Anh Tuấn  (VN) 
Số 21 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
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(210) 4-2018-29999 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) THE MANUFACTURERS LIFE 

INSURANCE COMPANY  (CA) 
200 Bloor St. East, NT-10 Toronto, 
Ontario, Canada M4W 1E5 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, cụ thể là: 

quản trị tài chính đối với kế hoạch cấp tiền trợ cấp cho nhân viên, doanh nghiệp, tùy chọn 
chứng khoán và các dịch vụ định giá trợ cấp, các dịch vụ quỹ lương hưu, các dịch vụ trợ 
cấp hằng năm, và các dịch vụ quản lý tài chính quỹ hưu trí; dịch vụ lập kế hoạch tài chính 
và quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý đầu tư; dịch vụ quản lý tài sản, và 
dịch vụ tạo dựng tài sản, cụ thể là ngân hàng đầu tư, đầu tư tài chính trong lĩnh vực bảo 
hiểm, đầu tư tài chính trong lĩnh vực quỹ tương hỗ, đầu tư tài chính trong lĩnh vực thương 
phẩm, và thu xếp tài chính đối với các quỹ cổ phần tư nhân cho người khác, và thu xếp tài 
chính bán riêng đối với bảo hiểm và công cụ phái sinh cho người khác; kinh doanh các 
công cụ tài chính, cụ thể là kinh doanh thương phẩm, kinh doanh tiền tệ, kinh doanh 
chứng khoán và trái phiếu, và quỹ tương hỗ; dịch vụ thu xếp bán riêng và thị trường vốn; 
dịch vụ môi giới đầu tư tài chính để bán các quỹ đầu tư, quỹ tương hỗ, quỹ cộng đồng, 
quỹ đối xung, các sản phẩm tài khoản thế chấp trọn gói, các quỹ đầu tư tách biệt, và các 
sản phẩm đầu tư trên cơ sở bảo biểm do các nhà môi giới, đại lý và cố vấn tài chính đưa 
ra; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ công ty ký thác; dịch vụ tín dụng và cho vay; dịch vụ thẻ 
tín dụng; dịch vụ phát triển bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, 
dịch vụ đầu tư bất động sản, dịch vụ thế chấp; cung cấp trang web, blog và các trang tin 
về truyền thông xã hội cung cấp thông tin về lĩnh vực bảo hiểm và dịch vụ tài chính. 

 
 

(210) 4-2018-30000 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD  

(SG) 
514 Chai Chee Lane # 07-05 Singapore 
469029 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy vi tính xách tay; máy tính xách tay; máy tính cầm tay; thiết bị 

trợ giúp cá nhân kỹ thuật số; thiết bị trò chơi vi-đê-ô và thiết bị máy tính chuyên dùng cho 
máy thu hình hoặc màn hình hay thiết bị hiến thị bên ngoài khác; màn hình máy tính; 
màn hình máy vi tính; phần cứng máy tính; bảng mạch dành cho máy vi tính đề nhận âm 
thanh số hóa và phát nó qua loa; thiết bị ngoại vi máy tính; bộ điều khiển máy vi tính và 
trò chơi vi-đê-ô; chuột máy tính; bàn phím máy vi tính; bàn phím nhỏ (điều khiển từ xa) 
của máy vi tính; bảng đồ họa vi tính; bút cảm ứng cho máy tính; cần điều khiển máy tính; 
bị điều khiển máy tính; thiết bị trò chơi máy tính và thiết bị trò chơi vi-đê-ô (chuyên dùng 
cho màn hình hay thiết bị hiển thị bên ngoài), cụ thể là khung bay, bánh lái, bàn đạp tăng 
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tốc, bàn đạp giảm tốc, súng; thiết bị cảm biến chuyển động dùng cho trò chơi máy tính và 
trò chơi vi-đê-ô; thiết bị dùng để ghi, truyền dẫn hoặc sao chép dữ liệu, âm thanh hoặc 
hình ảnh; dụng cụ và thiết bị âm thanh; tai nghe trong; tai nghe; micrô; bộ tai nghe; loa; 
thiết bị điều khiển dây cáp cho các sản phẩm nêu trên; pin và thiết bị sạc pin cho các sản 
phẩm nêu trên; bộ phận và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nêu trên thuộc nhóm 09; 
phần mềm máy tính và phần mềm điều khiển tất cả các sản phẩm nêu trên; phần mềm trò 
chơi vi-đê-ô và máy tính; miếng lót chuột máy tính; túi, túi nhỏ, hộp và vỏ bọc chuyên 
dùng để đựng và cất giữ tất các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi; trò chơi và đồ chơi điện tử, ngoại trừ trò chơi và đồ chơi 

chuyên  dùng cho máy thu hình; thiết bị chơi trò chơi vi-đê-ô, ngoại trừ thiết bị trò chơi 

chuyên dùng cho máy thu hình; thiết bị trò chơi vi-đê-ô cầm tay, ngoại trừ thiết bị trò chơi 

chuyên dùng cho máy thu hình; bộ phận và phụ kiện đồ chơi của tất cả các sản phẩm nêu 

trên thuộc nhóm 28; túi, túi nhỏ, hộp và vỏ bọc chuyên dùng để đựng và cất giữ tất các 

sản phẩm nêu trên.  
 
 

(210) 4-2018-30001 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Backcountry.com, LLC  (US) 

1678 West Redstone Center Drive, Park 

City, Utah, United States 84098 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân [trong nhòm này]; đồ đội đầu; trang phục phụ nữ, cụ thể là 

áo sơ mi, áo ấm tay dài (áo chui đầu), áo không tay (áo ba lỗ), khăn choàng cổ đa chức 

năng, khăn rằn to bản, quần dài, quần trượt tuyết, quần soóc, tất ngắn cổ, dải băng buộc 

đầu, mũ len tròn ôm sát đầu, lưỡi trai che nắng, mũ, áo vét, áo khoác bu-dông chuyên 

dụng, áo gilê, áo len dài tay, váy đầm (váy liền một mảnh), găng tay, ghệt đeo cổ, quần áo 

bó, quần áo lót, quần áo lót giữ nhiệt, mũ len trùm kín mặt chỉ hở mắt và miệng, quần dài 

vải mềm, găng tay hở ngón, thắt lưng, găng tay lót, váy ngắn, váy liền quần, bộ quần áo 

tắm, áo choàng ngoài, quần đùi và áo bó chui đầu mặc khi đi xe đạp, áo yếm (áo hai dây), 

quần ống bó (quần legging), áo pacca, áo len chui đầu, và ghệt (bó ống chân); trang phục 

đàn ông, cụ thể là áo sơ mi, áo ấm dài tay (áo chui đầu), khăn choàng cổ đa chức năng, 

quần dài, quần trượt tuyết, quần soóc, tất ngắn cổ, dải băng buộc đầu, mũ len tròn ôm sát 

đầu, lưỡi trai che nắng, mũ, áo vét, áo gilê, áo len dài tay, găng tay, thắt lưng, găng tay 

lót, áo không tay (áo ba lỗ), ghệt đeo cổ, khăn rằn to bản, quần áo bó, quần áo lót, quần 

áo lót giữ nhiệt, mũ len trùm kín mặt chỉ hở mắt và miệng, quần dài vải mềm, áo khoác 

bu-dông chuyên dụng, găng tay hở ngón, quần bơi, áo choàng ngoài, quần đùi và áo bó 

chui đầu mặc khi đi xe đạp, áo pacca, áo len chui đầu, và ghệt (bó ống chân); trang phục 

trẻ em, cụ thể là áo thun ngắn tay và áo liền quần dành cho em bé, mũ lưỡi trai, áo ấm tay 

dài (áo chui đầu), áo nỉ có mũ, ghệt đeo cổ, mũ len tròn ôm sát đầu, găng tay hở ngón, và 

găng tay; giày ống trượt tuyết; giày ống dùng với ván trượt tuyết; quần áo thể thao; găng 

tay trượt tuyết, giày ống dùng để đi bộ đường dài. 
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(210) 4-2018-30002 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17 
(591) Đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Nhật Việt  (VN) 

Số 41A Lương Khánh Thiện, phường 
Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Dép; dép đi trong nhà; giày; giày cao cổ; giầy thể thao; đồ đi ở chân. 

 

 
(210) 4-2018-30003 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Colgate-Palmolive Company  

(US) 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng và nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-30008 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH dịch vụ, thương 

mại và sản xuất PI-TECH  (VN) 
94 Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền thông mạng; phần mềm máy vi tính cho các thiết bị truyền 
thông; các thiết bị truyền thông không dây cho thoại hoặc truyền dữ liệu; máy và thiết bị 
truyền thông điện; máy vi tính.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện tử: thiết bị truyền thông mạng, phần 
mềm máy vi tính cho các thiết bị truyền thông, thiết bị truyền thông không dây cho thoại 
hoặc truyền dữ liệu, máy và thiết bị truyền thông điện, máy vi tính, máy và thiết bị viễn 
thông.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu 
sáng; lắp đặt hệ thống điện.  
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(210) 4-2018-30009 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) An Văn Tâm  (VN) 
P908 tòa nhà 17T8, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè).  
 

 
(210) 4-2018-30011 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH Kính mắt Việt 

Bảo  (VN) 
Nhà ông Cát, thôn Bắc Lịch Động, xã 
Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng mắt kính; dây chuyền nhỏ buộc mắt kính; gọng mắt kính; 
kính mắt 3D. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ báo thức; đồng hồ bấm giây; đồng hồ tích hợp chức năng chỉ 
thời gian ở nhiều địa điểm; đồng hồ chạy điện; đồng hồ điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-30012 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Tím, xanh dương, xám, đen. 
(731) METALINK MANUFACTURING 

CORPORATION  (PH) 
Tombow Street, Sterling Industrial Park 
Meycauayan, Bulacan, Philippines  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm sắt mạ kẽm và sơn được sử dụng làm tấm mái hoặc tấm tường cho kết cấu 
tĩnh; tấm lợp bằng kim loại; tấm lợp kiểu sườn (bằng kim loại); cửa kim loại bọc thép; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng kim loại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa tấm lợp.  
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(210) 4-2018-30014 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.5; A2.3.16; 25.1.25; 2.9.1; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm HANA PERFECT  
(VN) 
M1 đường D2, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30015 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, màu xanh lá cây, trắng, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Mỹ Hà   (VN) 
Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị làm sạch nước, hệ thống làm 
sạch nước.  

 

 
(210) 4-2018-30016 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Mỹ Hà  (VN) 
Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị làm sạch nước, hệ thống làm 
sạch nước.  

 

 
(210) 4-2018-30017 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A19.1.12 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Đàm Văn Tiến  (VN) 
Đội 2, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1669 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, cụ thể là quán phở. 
 

 
(210) 4-2018-30018 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8 

(731) BEIJING WUYUTAI TEA CO., LTD.  

(CN) 

Do. 44 Dongsi North St., Beijing 100007, 

China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Trà; kẹo; bột dinh dưỡng dùng cho thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế); 

bột nhồi; chế phẩm ngũ cốc; mì ăn liền; tinh bột cho thực phẩm; trà ướp lạnh; đồ uống 

trên cơ sở trà; chất thay thế trà.  
 

 
(210) 4-2018-30019 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.20; 5.9.14 

(591) Trắng, vàng cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai Khương  (VN) 
187/8A khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ 

Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Dưa lưới.  
 

 
(210) 4-2018-30020 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5 

(591) Da cam, nâu vàng, xanh đen, trắng. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Tâm  (VN) 
Số 49 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc đá quý, nữ trang bằng vàng bạc đá quý, vàng trắng, kim 

cương (hột xoàn), đá cẩm thạch. 
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(210) 4-2018-30021 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.1; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 

nâu vàng, nâu, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Chí Hiếu  (VN) 
ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông 

Hải, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản, thủy hải sản phơi một nắng.  
 

 
(210) 4-2018-30022 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BACKER HEATING 
TECHNOLOGIES Việt Nam  (VN) 
C1, đường 8B, khu xưởng Kizuna, lô K, 

KCN Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân 

Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 

chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện.  

 

Nhóm 11: Thiết bị sưởi nóng và thiết bị làm ấm sử dụng cho xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-30023 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.13.25; A15.9.16; 15.9.1 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BACKER HEATING 
TECHNOLOGIES VIệt Nam  (VN) 
C1, đường 8B, khu xưởng Kizuna, lô K, 

KCN Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân 

Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyền mạch, biến đổi, tích, điều 

chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện.  

 

Nhóm 11: Thiết bị sưởi nóng và thiết bị làm ấm sử dụng cho xe ô tô.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1671 

(210) 4-2018-30028 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần IKURA Việt 
Nam  (VN) 
616/65/7 đường Lê Đức Thọ, phường 15, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

 
(210) 4-2018-30029 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.5.3; 26.4.4; A26.4.5 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - xuất 
nhập khẩu Gia Bảo  (VN) 
222 tỉnh lộ 15, tổ 26, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún; hủ tiếu; phở; mì; nui; bánh tráng.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bún, hủ tiếu, phở, mì, nui, bánh tráng.  
 

 
(210) 4-2018-30030 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Cam, đen. 

(731) Viện Nghiên Cứu Phát Triển 
Giáo Dục  (VN) 
04 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo kỹ năng sống; tổ chức và điều khiển hội 

thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; xuất bản sách và tài liệu phục 

vụ đào tạo.  
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(210) 4-2018-30031 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Cam, đen. 
(731) Viện Nghiên Cứu Phát Triển 

Giáo Dục  (VN) 
04 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo kỹ năng sống; tổ chức và điều khiển hội 

thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; xuất bản sách và tài liệu phục 
vụ đào tạo.   

 

 
(210) 4-2018-30032 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Cam, đen. 
(731) Viện Nghiên Cứu Phát Triển 

Giáo Dục  (VN) 
04 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo kỹ năng sống; tổ chức và điều khiển hội 

thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; xuất bản sách và tài liệu phục 
vụ đào tạo.    

 

 
(210) 4-2018-30033 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Cam, đen. 
(731) Viện Nghiên Cứu Phát Triển 

Giáo Dục  (VN) 
04 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo kỹ năng sống; tổ chức và điều khiển hội 

thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; xuất bản sách và tài liệu phục 
vụ đào tạo.   
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(210) 4-2018-30034 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Cam, đen. 

(731) Viện Nghiên Cứu Phát Triển 
Giáo Dục   (VN) 
04 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo kỹ năng sống; tổ chức và điều khiển hội 

thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; xuất bản sách và tài liệu phục 

vụ đào tạo.    
 

 
(210) 4-2018-30035 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Cam, đen. 

(731) Viện Nghiên Cứu Phát Triển 
Giáo Dục   (VN) 
04 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo kỹ năng sống; tổ chức và điều khiển hội 

thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; xuất bản sách và tài liệu phục 

vụ đào tạo.    
 

 
(210) 4-2018-30036 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 
Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 

Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
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(210) 4-2018-30037 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đen, hồng. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn   (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2018-30038 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn   (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2018-30039 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
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(210) 4-2018-30040 (220) 31.08.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Cam, đen. 
(731) Viện Nghiên cứu Phát triển 

Giáo dục  (VN) 
04 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo kỹ năng sống; tổ chức và điều khiển hội 
thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; xuất bản sách và tài liệu phục 
vụ đào tạo. 

 
 

(210) 4-2018-30041 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3; A11.1.6 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh hủ tiếu Nam 
Vang Nhân Quán  (VN) 
448 An Dương Vương, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2018-30042 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.7.22; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá, tím, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Việt Hung  (VN) 
P.416 - E7 tập thể Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và đại lý các loại hoa quả tươi, nước ép trái cây tươi, 
trái cây sấy khô.  

 
 

(210) 4-2018-30043 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 
(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 
nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 
phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể, gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt 
tóc; keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; phấn nền dạng lỏng; phần nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 
làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-30044 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 2.9.14; A2.9.15; 2.9.10 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ANNA Sài Gòn (Nha khoa ANNA)  
(VN) 
44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng; dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

 
(210) 4-2018-30045 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 29: Sữa; sữa pha thêm ca cao (sữa là chủ yếu); sữa đặc; phô mai; sữa bột; sữa đậu 
nành; sữa chua; sữa chua men sống; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; 
thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; chiết xuất của thịt. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc; kem 
ăn lạnh; bột dinh dưỡng; gạo; bột, mật ong; kem trái cây; bánh sữa nhỏ; trà; đồ uống 
cacao có sữa; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống socola có sữa; bánh mì cuộn; bánh mì kẹp 
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nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh xèo; bánh trứng; sữa chua đông lạnh; nem cuốn; đồ 
uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo: bột chiên; bánh bún bò; bún 
mắm; bún chả; xôi; bánh cuốn; bánh tráng trộn; cơm cháy.  

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau và quả tươi; động vật sống; cây; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không ga; bia; nước uống đóng chai; nước tinh khiết; 
đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây; nước trái cây lên men.  

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; đồ uống hoa quả có cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán: các loại thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng, rau và quả 
tươi, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, mật ong, gạo, bột sắn, bột cọ, kem ăn lạnh, bánh mì 
cuộn, bánh mì kẹp nhân, bánh xèo, bánh trứng, bột chiên, bún mắm, bánh cuốn, bánh 
tráng trộn, cơm cháy, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, 
bánh, kẹo, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, bột 
dinh dưỡng, nước ép trái cây, nước uống đóng chai, bao bì, sản phẩm nhựa, bánh, thực 
phẩm chế biến, công nghệ phẩm, bánh mì, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư nguyên 
liệu phục vụ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán 
hàng; triển lãm, giới thiệu sản phẩm, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê.  

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; cho thuê thiết bị trồng trọt; cắm 
hoa; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong 
nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản; nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ diệt cỏ dại; dịch 
vụ làm vòng hoa; dịch vụ diệt động vật gây hại trong nông nghiệp; dịch vụ trồng cây nông 
nghiệp; dịch vụ trồng cây công nghiệp; dịch vụ chăn nuôi bò; dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho vật nuôi (bò).  

 

 
(210) 4-2018-30046 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 29: Sữa; sữa pha thêm ca cao (sữa là chủ yếu); sữa đặc; phô mai; sữa bột; sữa đậu 
nành; sữa chua; sữa chua men sống; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; 
thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
lạnh; bột dinh dưỡng; gạo; bột, mật ong; kem trái cây; bánh sữa nhỏ; trà; đồ uống cacao 
có sữa; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống socola có sữa; bánh mì cuộn; bánh mì kẹp nhân; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1678 

đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh xèo; bánh trứng; sữa chua đông lạnh; nem cuốn; đồ uống 
trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo: bột chiên; bánh bún bò; bún mắm; bún 
chả; xôi; bánh cuốn; bánh tráng trộn; cơm cháy.  

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau và quả tươi; động vật sống; cây; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không ga; bia; nước uống đóng chai; nước tinh khiết; 
đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây; nước trái cây lên men.  

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; đồ uống hoa quả có cồn.   

 
Nhóm 35: Mua bán: các loại thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng, rau và quả 
tươi, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, mật ong, gạo, bột sắn, bột cọ, kem ăn lạnh, bánh mì 
cuộn, bánh mì kẹp nhân, bánh xèo, bánh trứng, bột chiên, bún mắm, bánh cuốn, bánh 
tráng trộn, cơm cháy, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, 
bánh, kẹo, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, bột 
dinh dưỡng, nước ép trái cây, nước uống đóng chai, bao bì, sản phẩm nhựa, bánh, thực 
phẩm chế biến, công nghệ phẩm, bánh mì, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư nguyên 
liệu phục vụ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán 
hàng; triển lãm, giới thiệu sản phẩm, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê.  

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; cho thuê thiết bị trồng trọt; cắm 
hoa; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong 
nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản; nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ diệt cỏ dại; dịch 
vụ làm vòng hoa; dịch vụ diệt động vật gây hại trong nông nghiệp; dịch vụ trồng cây nông 
nghiệp; dịch vụ trồng cây công nghiệp; dịch vụ chăn nuôi bò; dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho vật nuôi (bò).    

 

 
(210) 4-2018-30047 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 29: Sữa; sữa pha thêm ca cao (sữa là chủ yếu); sữa đặc; phô mai; sữa bột; sữa đậu 
nành; sữa chua; sữa chua men sống; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; 
thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc; kem 
ăn lạnh; bột dinh dưỡng; gạo; bột, mật ong; kem trái cây; bánh sữa nhỏ; trà; đồ uống 
cacao có sữa; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống socola có sữa; bánh mì cuộn; bánh mì kẹp 
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nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh xèo; bánh trứng; sữa chua đông lạnh; nem cuốn; đồ 
uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo: bột chiên; bánh bún bò; bún 
mắm; bún chả; xôi; bánh cuốn; bánh tráng trộn; cơm cháy.  

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau và quả tươi; động vật sống; cây; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không ga; bia; nước uống đóng chai; nước tinh khiết; 
đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây; nước trái cây lên men.  

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; đồ uống hoa quả có cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán: các loại thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng, rau và quả 
tươi, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, mật ong, gạo, bột sắn, bột cọ, kem ăn lạnh, bánh mì 
cuộn, bánh mì kẹp nhân, bánh xèo, bánh trứng, bột chiên, bún mắm, bánh cuốn, bánh 
tráng trộn, cơm cháy, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, 
bánh, kẹo, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, bột 
dinh dưỡng, nước ép trái cây, nước uống đóng chai, bao bì, sản phẩm nhựa, bánh, thực 
phẩm chế biến, công nghệ phẩm, bánh mì, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư nguyên 
liệu phục vụ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán 
hàng; triển lãm, giới thiệu sản phẩm, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê.  

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; cho thuê thiết bị trồng trọt; cắm 
hoa; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong 
nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản; nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ diệt cỏ dại; dịch 
vụ làm vòng hoa; dịch vụ diệt động vật gây hại trong nông nghiệp; dịch vụ trồng cây nông 
nghiệp; dịch vụ trồng cây công nghiệp; dịch vụ chăn nuôi bò; dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho vật nuôi (bò).    

 

 
(210) 4-2018-30048 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 29: Sữa; sữa pha thêm ca cao (sữa là chủ yếu); sữa đặc; phô mai; sữa bột; sữa đậu 
nành; sữa chua; sữa chua men sống; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; 
thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; chiết xuất của thịt.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc; kem 
ăn lạnh; bột dinh dưỡng; gạo; bột, mật ong; kem trái cây; bánh sữa nhỏ; trà; đồ uống 
cacao có sữa; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống socola có sữa; bánh mì cuộn; bánh mì kẹp 
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nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh xèo; bánh trứng; sữa chua đông lạnh; nem cuốn; đồ 
uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo: bột chiên; bánh bún bò; bún 
mắm; bún chả; xôi; bánh cuốn; bánh tráng trộn; cơm cháy.  

 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau và quả tươi; động vật sống; cây; thức ăn cho động vật.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không ga; bia; nước uống đóng chai; nước tinh khiết; 
đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây; nước trái cây lên men.  

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; đồ uống hoa quả có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng, rau và quả 
tươi, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, mật ong, gạo, bột sắn, bột cọ, kem ăn lạnh, bánh mì 
cuộn, bánh mì kẹp nhân, bánh xèo, bánh trứng, bột chiên, bún mắm, bánh cuốn, bánh 
tráng trộn, cơm cháy, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, 
bánh, kẹo, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, bột 
dinh dưỡng, nước ép trái cây, nước uống đóng chai, bao bì, sản phẩm nhựa, bánh, thực 
phẩm chế biến, công nghệ phẩm, bánh mì, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư nguyên 
liệu phục vụ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán 
hàng; triển lãm, giới thiệu sản phẩm, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; cho thuê thiết bị trồng trọt; cắm 
hoa; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong 
nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản; nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ diệt cỏ dại; dịch 
vụ làm vòng hoa; dịch vụ diệt động vật gây hại trong nông nghiệp; dịch vụ trồng cây nông 
nghiệp; dịch vụ trồng cây công nghiệp; dịch vụ chăn nuôi bò; dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho vật nuôi (bò).    

 

 
(210) 4-2018-30049 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.3; A25.7.2 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và công nghệ Tiến 
Trung  (VN) 
Cụm công nghiệp Trà lý, xã Tây Lương, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị tích nhiệt; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 36: Thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; tư vấn tài chính; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn.  
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(210) 4-2018-30051 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục IECC   (VN) 
Số 11 ngách 92 Ngõ Văn Chương, 
phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-30052 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.9; 26.1.1 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Phạm Công Hoàng  (VN) 
Số 57, ngõ 162, đường Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội           

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; phụ kiện máy tính; máy tính xách tay; máy tính điện tử; camera; sổ 
tay điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-30053 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Ngọc Lan  (VN) 
E12/8C đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-30054 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Ngọc Lan  (VN) 
E12/8C đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30055 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) AVENT KOREA CO., LTD  (KR) 

3rd Flr, Myungin Bldg., 61, Namhyeon 
3-gil, Gwanak-gu, Seoul, 08806, Rep. of 
KOREA 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm ẩm da (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho da; chế phẩm 
làm sạch (mỹ phẩm); serum (mỹ phẩm); kem dùng cho mắt; tinh dầu dùng cho người; 
kem chống nếp nhăn; kem bọt dùng để làm sạch da; kem tay; chế phẩm làm trắng da; 
kem chống nhăn (sử dụng trong mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; kem có mùi thơm dùng 
để che khuyết điểm; mỹ phẩm để mát-xa; sữa dưỡng thể; mỹ phẩm chống nắng; sữa 
dưỡng thể dùng cho trẻ em; sữa tắm dùng cho trẻ em; chế phẩm chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2018-30056 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A8.1.24; A8.1.23 
(591) Xám, trắng, đen, đỏ, hồng, vàng nâu, 

nâu. 
(731) GRAND CANDY Limited 

Liability Company (LLC)  (AM) 
31 Masis str., 0061, Yerevan, Armenia 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đường, không dùng cho mục đích y tế; kẹo; 
kẹo hình thoi; kẹo sô cô la hình thoi; sô cô la; bánh quy mạch nha; bánh quy pơti bơ; bánh 
kẹo đường; bột nhồi; bánh quế; bánh quy; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30057 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) GRAND CANDY Limited 

Liability Company (LLC)  (AM) 
31 Masis str., 0061, Yerevan, Armenia 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; kẹo; bánh kẹo. 
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(210) 4-2018-30058 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A25.7.21; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LSX  (VN) 
Số nhà 7, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; mạng xã hội trực tuyến, dịch vụ 
giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý. 

 

 
(210) 4-2018-30059 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Nhật Minh  (VN) 
Số nhà 431 phố Vũ Hữu, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Bún; phở; bánh tráng; phồng tôm; bánh đa nem, gia vị.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát. 
 
 

(210) 4-2018-30060 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.3.6; 26.3.1; 26.4.2; 5.7.1; 5.7.3 
(591) Trắng, vàng, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Phúc Lộc Thọ  (VN) 
234/3 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện tại các nhà hàng 
thuộc hệ thống thuộc sở hữu của công ty.  

 
 

(210) 4-2018-30061 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.3.4 
(591) Trắng, đỏ đô, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Phúc Lộc Thọ  (VN) 
234/3 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện tại các nhà hàng 
thuộc hệ thống thuộc sở hữu của công ty.  

 

 
(210) 4-2018-30062 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, nâu đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Phúc Lộc Thọ  (VN) 
234/3 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện tại các nhà hàng 

thuộc hệ thống thuộc sở hữu của công ty.  
 

 
(210) 4-2018-30064 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Sâm Hạo  (VN) 
Số 2 đường Lương Thế Vinh, phường 
Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt hút công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-30067 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Vàng đồng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh 
ShopmyphÈmgiasi.com  (VN) 
102A14 TMT03, tổ 1, khu phố 1, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sản phẩm: mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-30068 (220) 04.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Bích Linh  (VN) 
103 Sơn Hưng, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu sản phẩm như: vải, quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-30069 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.15.1; 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 

(591) Đen, đỏ, trắng, xanh dương đậm, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Nhân Kết  (VN) 
Số 136, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt camera quan sát, sửa chữa và lắp đặt camera thiết bị điều khiển 

toà nhà thông minh. 
 

 
(210) 4-2018-30070 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.7 

(591) Xanh đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trương Trúc  (VN) 
704/1H hương lộ 2, khu phố 4, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn giấy hộp, khăn giấy ướt, giấy in.  
 

 
(210) 4-2018-30071 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Phương Nguyễn  (VN) 
Tổ 5, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 

thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản: các dịch vụ về thuê bất động sản. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà 

nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2018-30072 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Phương Nguyễn  (VN) 
Tổ 5, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 

thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản: các dịch vụ về thuê bất động sản. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà 

nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-30073 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Phương Nguyễn   (VN) 
Tổ 5, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 

thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản: các dịch vụ về thuê bất động sản.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà 

nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-30074 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần MM COFFEE  
(VN) 
Số 1 Nguyễn Trường Té, phường Bình 

Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt. 
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(210) 4-2018-30077 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.1.14; A1.1.2; 26.3.3; 24.15.21; 

A24.15.11 

(591) Nâu nhạt, trắng. 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và giải trí AL FA MEGA  
(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phuờng Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện để quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ; thiết kế vật liệu quảng 

cáo như băng rôn, poster, brochure.  

 

Nhóm 41: Sản xuất và phát hành phim điện ảnh, phim video & chương trình truyền hình; 

nhiếp ảnh; tổ chức sự kiện liên quan đến lĩnh vực văn hoá, giáo dục.  

 

Nhóm 42: Thiết kế logo, bao bì sản phẩm; thiết kế website; thiết kế gian hàng triển lãm, 

văn phòng, cửa hàng; thiết kế băng rôn, poster, brochure (không dùng cho mục đích 

quảng cáo). 
 

 
(210) 4-2018-30078 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.3.1; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, vàng nâu, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
công nghệ cao SEAFARM  (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Hoạt động phát triển và chuyển giao các công nghệ cao trong sản xuất, canh 

tác, bảo quản và chế biến sau thu hoạch các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy hải sản, 

gia súc gia cầm; hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Nano trong 

nông nghiệp.  
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(210) 4-2018-30079 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.9 

(591) Xanh nước biển, xanh ngọc, vàng, cam, 

trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
KIT AND KIT  (VN) 
Đường tỉnh 304 - Phúc Sơn, xã Thượng 

Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu (tinh dầu); xà phòng khử mùi; nước rửa chén; nước lau 

sàn; nước tẩy bồn cầu.  
 

 
(210) 4-2018-30080 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8; 26.7.25; 26.4.3; 25.5.2 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất cửa Thịnh 
Kiệm  (VN) 
Số 01 đường Nguyễn Du, phường Ninh 

Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm (vật liệu xây dựng); bản lề hộp bằng kim loại (khóa chốt bằng 

kim loại); vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa 

ra vào bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Cửa (không làm bằng kim loại), cửa sổ (không làm bằng kim loại), mành cửa 

sổ (không làm bằng kim loại hoặc vật liệu dệt) dùng bên ngoài tòa nhà. 
 

 
(210) 4-2018-30081 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Jinzy Nguyễn  
(VN) 
95 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1689 

(210) 4-2018-30082 (220) 04.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) xám trắng, đen. (540) 

  

(731) Lê Thiện Phúc   (VN) 
174 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, ván trượt có bánh lăn. 
 
 

(210) 4-2018-30083 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Cam, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và phát triển quốc tế Master 
World  (VN) 
436A/73 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; son môi. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2018-30084 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 21.3.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và phát triển quốc tế Master 
World  (VN) 
436A/73 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; son môi. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2018-30085 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30086 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30087 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30088 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-30089 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30090 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30091 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Inoac Living 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, số 
106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm và gối. 
 

Nhóm 24: Bộ đồ bằng vải dùng cho giường: ga phủ giường, chăn, tấm bảo vệ đệm và vỏ 
gối. 
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(210) 4-2018-30092 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước hoa 

toàn thân ở dạng phun; chế phẩm tẩy tế bào chết dùng cho cơ thể (không tẩm thuốc); sữa 
rửa mặt tạo bọt; nước thơm cô-lô-nhơ; kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; 
nước hoa với nồng độ chứa  2 - 5% tinh dầu nước hoa (eau de cologne); nước hoa với 
nồng độ chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa (eau de toilette); nước hoa với nồng độ chứa 12 - 
20% tinh dầu nước hoa (eau de parfum); tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh dầu dưỡng da 
mặt; sữa rửa mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng tắm 
tạo bọt dùng khi tắm sen vòi; chế phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn 
thân; mỹ phẩm chứa chất dưỡng ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; bột tan không chứa 
thuốc (mỹ-phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng cho cơ thể không chứa thuốc; nước hoa; chế phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ 
sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn thân dạng xịt; chế phẩm dùng 
để cạo râu; chế phẩm dùng cho bồn tắm và vòi sen; chế phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân 
(mỹ phẩm), lăn khử mùi dùng cho cá nhân; tinh chất chăm sóc da dạng lỏng (mỹ phẩm); 
chế phẩm để tắm vòi sen; nước hoa hồng cho da; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt 
cho cơ thể, không dùng cho mục đích y tế; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, 
mục đích trang điểm; tinh dầu dưỡng tóc; nước xức tóc; dầu gội đầu; keo xịt tóc; dầu xả 
tóc; kem ủ tóc; thuốc nhuộm tóc; gel tạo kiểu tóc; keo xịt tóc tạo bọt; sáp tạo kiểu tóc; chế 
phẩm làm bóng tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc. 

 
 

(210) 4-2018-30093 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, xanh lá. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước hoa 

toàn thân ở dạng phun; chế phẩm tẩy tế bào chết dùng cho cơ thể (không tẩm thuốc); sữa 

rửa mặt tạo bọt; nước thơm cô-lô-nhơ; kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; 

nước hoa với nồng độ chứa  2 - 5% tinh dầu nước hoa (eau de cologne); nước hoa với 

nồng độ chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa (eau de toilette); nước hoa với nồng độ chứa 12 - 

20% tinh dầu nước hoa (eau de parfum); tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh dầu dưỡng da 
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mặt; sữa rửa mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng tắm 

tạo bọt dùng khi tắm sen vòi; chế phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn 

thân; mỹ phẩm chứa chất dưỡng ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; bột tan không chứa 

thuốc (mỹ-phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm mỹ 

phẩm dùng cho cơ thể không chứa thuốc; nước hoa; chế phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ 

sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn thân dạng xịt; chế phẩm dùng 

để cạo râu; chế phẩm dùng cho bồn tắm và vòi sen; chế phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân 

(mỹ phẩm), lăn khử mùi dùng cho cá nhân; tinh chất chăm sóc da dạng lỏng (mỹ phẩm); 

chế phẩm để tắm vòi sen; nước hoa hồng cho da; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt 

cho cơ thể, không dùng cho mục đích y tế; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, 

mục đích trang điểm; tinh dầu dưỡng tóc; nước xức tóc; dầu gội đầu; keo xịt tóc; dầu xả 

tóc; kem ủ tóc; thuốc nhuộm tóc; gel tạo kiểu tóc; keo xịt tóc tạo bọt; sáp tạo kiểu tóc; chế 

phẩm làm bóng tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc. 
 

 
(210) 4-2018-30094 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, xanh dương. 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước hoa 

toàn thân ở dạng phun; chế phẩm tẩy tế bào chết dùng cho cơ thể (không tẩm thuốc); sữa 

rửa mặt tạo bọt; nước thơm cô-lô-nhơ; kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; 

nước hoa với nồng độ chứa  2 - 5% tinh dầu nước hoa (eau de cologne); nước hoa với 

nồng độ chứa 5 - 12% tinh dầu nước hoa (eau de toilette); nước hoa với nồng độ chứa 12 - 

20% tinh dầu nước hoa (eau de parfum); tinh dầu dùng cho cá nhân; tinh dầu dưỡng da 

mặt; sữa rửa mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt (không chứa thuốc); xà phòng tắm 

tạo bọt dùng khi tắm sen vòi; chế phẩm có mùi thơm dùng cho cá nhân; gel dưỡng da toàn 

thân; mỹ phẩm chứa chất dưỡng ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; bột tan không chứa 

thuốc (mỹ-phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm mỹ 

phẩm dùng cho cơ thể không chứa thuốc; nước hoa; chế phẩm có mùi hương [chế phẩm vệ 

sinh]; nước hoa và chế phẩm có mùi hương dùng cho toàn thân dạng xịt; chế phẩm dùng 

để cạo râu; chế phẩm dùng cho bồn tắm và vòi sen; chế phẩm dùng cho da, mặt, toàn thân 

(mỹ phẩm), lăn khử mùi dùng cho cá nhân; tinh chất chăm sóc da dạng lỏng (mỹ phẩm); 

chế phẩm để tắm vòi sen; nước hoa hồng cho da; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dạng xịt 

cho cơ thể, không dùng cho mục đích y tế; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, 

mục đích trang điểm; tinh dầu dưỡng tóc; nước xức tóc; dầu gội đầu; keo xịt tóc; dầu xả 

tóc; kem ủ tóc; thuốc nhuộm tóc; gel tạo kiểu tóc; keo xịt tóc tạo bọt; sáp tạo kiểu tóc; chế 

phẩm làm bóng tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc. 
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(210) 4-2018-30095 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PT. Fabindo Sejahtera  (ID) 

Komplek Grogol Permai Blok E 2-3 JI. 
Prof Dr. Latumenten Kav. 19 Jakarta 
Barat 11460 Indonesia. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm 
collagen cho mục đích thẩm mỹ; chế phẩm làm đẹp dùng cho lông mi; bộ mỹ phẩm; bút 
chì mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; bông dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm cô-lô-nhơ; mỹ phẩm cho lông mày; bút chì kẻ lông 
mày; lông mi giả; móng giả; chiết xuất thảo dược cho mục đích mỹ phẩm; chất làm bóng 
môi; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điếm; chế phẩm 
tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm, thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); 
gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; xạ hương [sản xuất nước hoa]; dầu làm bóng 
móng (nước sơn móng); chế phẩm chăm sóc móng; chế phẩm tẩy sơn móng tay; chế 
phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; 
nưởc hoa; dầu thơm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; dầu hoa hồng; kem làm trắng da; 
xà bông; chế phẩm chống nắng; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; giấy tẩm chế 
phẩm tẩy trang; chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 
 

(210) 4-2018-30096 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 7.11.10; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh da trời, xám, 

trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Sông Ba  (VN) 
Khối 12 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Thi công sửa chữa công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông.  

 
 

(210) 4-2018-30098 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã kiểu mới sản xuất 
nông nghiệp và dịch vụ 
thương mại Hải Tình  (VN) 
Thôn Đăk Bình, Xã Đăk Ngọk, Huyện 
Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum  
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(511)   Nhóm 30: Cà Phê. 
 

 
(210) 4-2018-30099 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 22.1.1; 26.4.3; A25.7.2; 5.7.3 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây đậm, nâu. 
(731) Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt 

Nam   (VN) 
35 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (văn hóa, ẩm thực), giải trí truyền hình, tổ chức và điều hành 
hội thảo (về văn hóa và ẩm thực), tổ chức triển lãm (cho mục đích văn hóa và ẩm thực); 
đào tạo nghề (nghề nấu ăn và các nghề trong lĩnh vực văn hóa); tổ chức các cuộc thi giải 
trí (nấu ăn, cắm hoa, vẽ). 

 

 
(210) 4-2018-30101 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, tím. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Ibay 

Group  (VN) 
Văn phòng 2, lầu 10 tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo; bánh mì; bánh trung thu; socola; cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh mì, bánh trung thu, socola, cà phê, trà, ca cao, kem, 
sữa, nước yến, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép hoa quả; 
quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng.  

 

 
(210) 4-2018-30102 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Ibay 

Group  (VN) 
Văn phòng 2, lầu 10 tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo; bánh mì; bánh trung thu; socola; cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh mì, bánh trung thu, socola, cà phê, trà, ca cao, kem, 
sữa, nước yến, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép hoa quả; 
quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-30103 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Ibay 

Group  (VN) 
Văn phòng 2, lầu 10 tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo; bánh mì; bánh trung thu; socola; cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh mì, bánh trung thu, socola, cà phê, trà, ca cao, kem, 
sữa, nước yến, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép hoa quả; 
quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-30104 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Ibay 

Group  (VN) 
Văn phòng 2, lầu 10 tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không ga; nước ép hoa quả.  
 
 

(210) 4-2018-30105 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Ibay 

Group  (VN) 
Văn phòng 2, lầu 10 tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 32: Nước yến; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không ga; nước ép hoa 
quả.  

 

 
(210) 4-2018-30106 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.10 
(591) Cam, xanh dương đậm, trắng, đen, ghi 

xám. 
(731) Nguyễn Văn Toản  (VN) 

Số 2355 phường Nông Trang, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2018-30108 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô sô 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30109 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 10.3.7; 26.4.4; A5.3.13; 5.5.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đỏ sẫm. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 3 (Foripharm)  
(VN) 
Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1698 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-30110 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; A5.3.15; A5.3.13; A1.1.10; 26.1.1
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh cô ban, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột ngô; bột đậu; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2018-30111 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; A5.3.15; A5.3.13; A1.1.10; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh cô ban, xám, 

vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 
uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng trong ngành y, 
đồ uống ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn dặm cho bé, cốm bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; mua bán lương thực, thực phẩm, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm sữa, sữa tươi, 
sữa bột, bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt, cá, gia cầm, trứng, đầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2018-30112 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30113 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30114 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-30115 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-30116 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA   (VN) 
Số 5D/B11/34A, đường Trần Phú, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  

 

 
(210) 4-2018-30117 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.9.24; 26.1.1; 26.1.5; 24.17.20 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng, xanh cô 

ban, xanh dương, xám, da cam, xanh lá 
cây, xanh dương sẫm. 

(731) Công ty TNHH khoa học dinh 
dưỡng ORGALIFE    (VN) 
46 đường 77, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-30118 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.1; 2.1.13; A5.3.13 

(731) MING - HUNG WEI   (TW) 

No. 42, Ln. 400, Dongyong St., Bade 

Dist., Taoyuan City 334, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la, 

kem ăn, bánh ngọt; kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-30119 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.1; 2.1.13; A5.3.13 

(731) MING - HUNG WEI   (TW) 

No. 42, Ln. 400, Dongyong St., Bade 

Dist., Taoyuan City 334, Taiwan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn; 

tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 

vụ của người khác; nghiên cứu thị trường; khảo sát kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; cho 

thuê máy bán hàng tự động.  
 

 
(210) 4-2018-30120 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Minh-Hung Wei  (TW) 

No. 42, Ln. 400, Dongyong St., Bade 

Dist., Taoyuan City 334, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà [phục vụ tại chỗ]; quán bán đồ nóng và lạnh [phục vụ đồ uống tại 

chỗ]; nhà hàng [phục vụ đồ ăn uống tại chỗ]; nhà ăn [phục vụ tại chỗ]; quán bán thức ăn 

vỉa hè [phục vụ tại chỗ].  
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(210) 4-2018-30121 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 8.7.9; 11.3.18; A25.1.10 
(591) Cam, trắng, đỏ, vàng, đen, xám. 
(731) Hộ kinh doanh bắp rang bơ 

Thanh Hà  (VN) 
Đường 17, ấp Việt Kiều (thửa đất số 351; 
tờ bản đồ số 19), xã Xuân Hiệp, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bắp rang  bơ. 

 

 
(210) 4-2018-30122 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Vũ Trí Hà  (VN) 

Tổ 19, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-30123 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Mr. Shamdath Ragoebier  (SR) 

Dr. Sophi Redmondstraat 176 B, 
Paramaribo, Rep. Suriname  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng dành cho người hút thuốc, cụ thể là, ống đầu 
lọc, ống đựng xì gà, đầu lọc cho thuốc lá, ống dùng cho thuốc lá điếu; diêm.  

 

 
(210) 4-2018-30125 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Minh Ngân  (VN) 
Lô 14 khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; váy; giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, trang phục, hàng may mặc.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-30127 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 26.15.15; A26.11.12; 1.7.6 
(731) Tiens Group Co., Ltd.  (CN) 

Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Industrial Park, Tianjin, China

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để ngâm ướt, nhúng ướt, thấm ướt khi giặt; chế phẩm để giặt; chất 

hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; bột giặt; chất tẩy rửa, trừ 
loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy 
vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm làm sạch; chất tẩy rửa dạng lỏng, trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh răng (không chứa thuốc); mỹ 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-30128 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Lotte Co., Ltd.  (JP) 

20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su (không dùng cho mục đích y tế); sô cô la; kẹo cho thực phẩm; kẹo 

caramen; bánh quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; bánh ngọt; lát ngũ cốc mỏng được sấy 
khô; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; bánh kẹo; bánh nướng; bánh mỳ. 

 

 
(210) 4-2018-30129 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.11; 8.1.18 
(591) Trắng, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tường Pháp  (VN) 
432/14/22R Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa. 
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(210) 4-2018-30130 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Tím, tím nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
CENTER  (VN) 
Số 285 đường Lãnh Binh Thăng, phường 
08, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, máy massage, máy xông hơi, 
máy soi da, máy ánh sáng sinh học, đá muối dùng để massage (sử dụng cho mục đích làm 
đẹp), máy lăn kim, máy laser, máy hút chì thải độc tố. 

 

 
(210) 4-2018-30131 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Cánh Nâu  (VN) 

A69 KDC Nam Thịnh, KP Bình Đường 
3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê, sôcôla, trà, bánh mì, bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-30132 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.9; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Chính Đại  (VN) 
Số nhà 26, ngõ 85 phố Vũ Đức Thận, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: máy hàn.  

 

 
(210) 4-2018-30133 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KING DZUNG 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 115 Phố Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1705 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: nhà hàng. 
 

 
(210) 4-2018-30134 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.1; 7.3.11 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KM&GL VINA  
(VN) 
Xóm 3, thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn; găng tay dùng để bảo 

hộ hay đảm bảo an toàn cho người lao động khi sử dụng.  

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, marketing, xuất nhập khẩu, mua 

bán sản phẩm sau: găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn, găng tay dùng 

để bảo hộ hay đảm bảo an toàn cho người sử dụng, dùng cho mục đích gia dụng hay công 

nghiệp, găng tay đi xe máy, găng tay lau bụi, găng tay dùng để xoa bóp, găng tay cho 

mục đích y tế, găng tay cách điện, cách nhiệt, găng tay dùng khi nướng thịt, găng tay 

dùng để tắm, găng tay [trang phục], găng tay chơi bóng chày, găng tay từ sợi poly/nylon, 

găng tay chống tĩnh điện, găng tay chống cắt, găng tay thô, găng tay nhúng phủ PU. 
 

 
(210) 4-2018-30135 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.14; A9.3.16 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
GLOVELAND VINA   (VN) 
Lô B7, B8 khu công nghiệp Đình Trám, 

xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn; găng tay dùng để bảo 

hộ hay đảm bảo an toàn cho người lao động khi sử dụng.  

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, marketing, xuất nhập khẩu, mua 

bán sản phẩm sau: găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn, găng tay dùng 

để bảo hộ hay đảm bảo an toàn cho người sử dụng, dùng cho mục đích gia dụng hay công 

nghiệp, găng tay đi xe máy, găng tay lau bụi, găng tay dùng để xoa bóp, găng tay cho 

mục đích y tế, găng tay cách điện, cách nhiệt, găng tay dùng khi nướng thịt, găng tay 

dùng để tắm, găng tay [trang phục], găng tay chơi bóng chày, găng tay từ sợi poly/nylon, 

găng tay chống tĩnh điện, găng tay chống cắt, găng tay thô, găng tay nhúng phủ PU.  
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(210) 4-2018-30136 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
xét nghiệm y học  (VN) 
Số 42 - 44, phố Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 09: Chương trình máy tính phần mềm có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải về. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ xét nghiệm dùng cho mục đích y tế như: ống nghiệm, thiết bị khâu 
dùng trong phẫu thuật, dao mổ, khuôn ghép y tế dạng ống.  

 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất như các chất diệt thực vật và côn trùng có hại, mua bán trang 
thiết bị dụng cụ y tế, mua bán thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính; 
dịch vụ thông tin về thương mại; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ nhắc nhở buổi 
hẹn. 

 

Nhóm 36: Thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; dịch vụ đại diện bảo lãnh; đầu tư 
vốn; tổ chức quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ tài chính; bảo hiểm y tế. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ phun thuốc diệt côn trùng cho các tổ chức và gia đình (không dùng 
trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp); dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công 
trình; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; xây dựng; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; vận chuyển 
hàng hóa; đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch; vận chuyển bằng xe cấp cứu. 

 

Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ bảo quản lạnh; 
dịch vụ của kỹ thuật viên nha khoa chuyên về răng giả; dịch vụ của kỹ thuật viên chỉnh 
hình răng giả. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp dịch vụ về bảo tàng (giới thiệu, trưng bày 
các hiện vật bảo tàng); dịch vụ giáo dục đào tạo; trường đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề; tổ chức điều khiển hội nghị, hội thảo; dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; 
thông tin giáo dục; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ xét nghiệm y học; dịch vụ lập trình phần 
mềm máy tính quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ tư vấn chuyển giao phần mềm 
quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ nghiên cứu các đề tài khoa học; tạo lập và duy 
trì trang điện tử, trang web cho người khác; tư vấn bảo mật dữ liệu; thiết kế phần mềm 
máy tính.   

 

Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám 
chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại và cổ truyền; dịch vụ cung cấp thông tin về y 
tế; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ thẩm mĩ viện; dịch vụ ngân hàng máu; tư vấn sức 
khoẻ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xét nghiệm y tế; dịch vụ trồng rừng và chăm 
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sóc rừng; dịch vụ trồng trọt và chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch 
vụ nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2018-30137 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.5; 26.4.4; 13.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
xét nghiệm y học  (VN) 
Số 42 - 44, phố Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính phần mềm có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải về. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn. 
 

Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ xét nghiệm y học; dịch vụ lập trình phần 
mềm máy tính quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ tư vấn chuyển giao phần mềm 
quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ nghiên cứu các đề tài khoa học. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh dịch vụ chữa bệnh bằng 
phương pháp y học hiện đại và cổ truyền; dịch vụ xét nghiệm y tế; dịch vụ cung cấp thông 
tin về y tế.  

 
 

(210) 4-2018-30138 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Cúc  (VN) 
Số 03, phố Trần Phú, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn bán phở bò; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2018-30139 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thắng Xuân  (VN) 
Số 07/03 đường Trần Quốc Toản, 
phường Điện Biên, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế.  
 

 
(210) 4-2018-30140 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Nova Brands S.A.   (LU) 

24, avenue Emile Reuter, L-2420 

Luxembourg, Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 

tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người.  
 

 
(210) 4-2018-30141 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Everbeauty  
(VN) 
G2 đường nội bộ khu cư xá Phú Lâm B, 

phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế như: thực phẩm làm đẹp da, thực 

phẩm uống làm đẹp, trắng da, thực phẩm giảm cân. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 

thực phẩm làm đẹp da, thực phẩm uống làm đẹp, trắng da, thực phẩm giảm cân.  
 

 
(210) 4-2018-30142 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Kwang Yang Motor Co., Ltd.  

(TW) 

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 

District, Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe scutơ [xe cộ]; xe scutơ chạy điện [xe cộ]; xe đạp; xe 

đạp điện. 
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(210) 4-2018-30143 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Kwang Yang Motor Co., Ltd.  

(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe scutơ [xe cộ]; xe scutơ chạy điện [xe cộ]; xe địa hình; 
xe đạp. 

 

 
(210) 4-2018-30144 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thanh Tương  (VN) 
72 Đình Phong Phú, tổ 10, khu phố 2, 
phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bếp ga, bếp điện, chậu rửa chén, bồn cầu, chậu rửa tay, sen vòi, máy 
nước nóng năng lượng mặt trời, máy hút mùi, bình lọc nước, phụ kiện nhà bếp, phụ kiện 
phòng tắm. 

 

 
(210) 4-2018-30145 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(731) Dyna Compressor Co., Ltd.  

(TW) 
1Fl., No.8-1, Dahua 3rd Rd., Cigu Dist., 
Keelung City 206, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; máy nén ly tâm; máy ly tâm; 
máy khí nén; máy nén [máy móc]; thiết bị tách hơi nước/dầu. 

 

 
(210) 4-2018-30146 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.7; 26.3.23; 26.11.3; A14.1.20; 

26.11.22; A25.7.21 
(731) Xiong Li  (CN) 

28A, Bldg. 2, Si Ji Shan Shui Park, 
Longwei Rd., Futian Dist., Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu; khóa điện; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện 
thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông minh; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị sạc 
cho pin điện; tai nghe không dây cho điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2018-30147 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 18.2.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ nội thất Khang Gia  
(VN) 
80/56 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ nội thất: bàn, ghế, tủ, kệ.  

 

 
(210) 4-2018-30148 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ nội thất Khang Gia  
(VN) 
80/56 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ nội thất: bàn, ghế, tủ, kệ.  

 
 

(210) 4-2018-30149 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Kwang Yang Motor Co., Ltd.  

(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe ô tô; xe ô tô điện; xe đạp; xe đạp điện; phương tiện 

giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện; xe trượt [xe cộ]; xe trượt chạy điện [xe cộ]; xe 
scutơ bốn bánh; xe scutơ bốn bánh chạy điện; xe lăn dùng cho người tàn tật; xe lăn dùng 
cho người tàn tật chạy điện; xe địa hình; xe địa hình chạy điện; xe cộ đa dụng; xe cộ đa 
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dụng, chạy điện; xe kéo dùng cho mục đích nông nghiệp; động cơ điện cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe đạp điều khiển từ xa, 
không phải là đồ chơi; xe đạp ba bánh. 

 

 
(210) 4-2018-30150 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Viviscal Limited  (IE) 

Unit 7, Racecourse Business Park, 
Ballybrit, Galway, Ireland 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, cụ thể là, mỹ 

phẩm; nước xức tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; và dầu xả tóc. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; và chất bổ sung ăn kiêng; và chế phẩm dược kích 
thích mọc tóc; chế phẩm dược điều trị gãy rụng tóc. 

 

 
(210) 4-2018-30151 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; 24.9.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng đậm, vàng, xanh tím than, xám, 

trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Xuyến Ngọc  (VN) 
Khối 8 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc, đồ trang sức, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý.  
 

 
(210) 4-2018-30152 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.1.4; 26.4.2; A5.3.13 (540) 

  

(731) Hồ Văn Minh  (VN) 
98/39 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh          

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện).  
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(210) 4-2018-30153 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.5.1; 1.13.1; 26.7.5 (540) 

  

(731) Viện nghiên cứu và Phát triển 
sản phẩm Thiên nhiên  (VN) 
176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; khảo thí giáo dục.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học chuyên về dược liệu; nghiên cứu sinh học; dịch vụ nghiên 
cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác.  

 

 
(210) 4-2018-30154 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH GBG Sài Gòn  
(VN) 
520/39/1 đường quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, thiết bị nhà vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-30155 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Optima 
Brothers   (VN) 
Phòng L14-08B, tầng 14, tòa nhà 
Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc 

thuốc lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2018-30156 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Optima 
Brothers   (VN) 
Phòng L14-08B, tầng 14, tòa nhà 
Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc 
thuốc lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2018-30157 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Shijie Yang  (CN) 

No. 8, 3rd Row, Xiongshan Guanhu 
Village, Zhenghe County, Fujian 
Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; tinh dầu; 
xà phòng vệ sinh dạng bánh; phấn trang điểm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; hương thơm để thắp. 

 

 
(210) 4-2018-30158 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Hoàng Tuấn ¤ 

TÔ  (VN) 
C15 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, 
xe máy, phụ kiện trang trí xe ô tô, xe máy; đại lý linh kiện, phụ tùng và các bộ phận phụ 
trợ của ô tô, xe máy, phụ kiện trang trí xe ô tô, xe máy; mua bán, xuất nhập khẩu các sản 
phẩm lọc dùng cho phương tiện vận tải, cụ thể như: lọc gió, lọc khí xả, lọc dầu (là bộ 
phận máy móc hoặc động cơ). 

 

 
(210) 4-2018-30159 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thẩm mỹ Ngọc Dung  (VN) 
32-34-36 đường 3/2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; nước quả (đồ 
uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 
nước ngọt. 
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(210) 4-2018-30160 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.1.4; A3.1.24; 26.4.2; 5.13.25; A5.13.9 

(591) Nâu vàng, đỏ, đen, trắng, vàng. 

(731) P.T. Sumatra Tobacco 
Trading Company   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 34: Gạt tàn (không bằng kim loại), xì gà, thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu, giấy 

cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm, vật dụng cho người hút thuốc, thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-30162 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quang Thành  (VN) 
Số 135, đường 3/2, phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước sinh hoạt, máy lọc nước uống, than hoạt tính, cát sỏi 

thạch anh để lọc nước.  
 

 
(210) 4-2018-30163 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 
Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 

Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm 

chức năng. 
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(210) 4-2018-30164 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27 
(591) Nâu, nâu nhạt, nâu đậm, trắng, vàng, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV cà phê 
Nguyên Kiệt  (VN) 
138/74/04/14/61 Hoàng Văn Thái, 
phường Hòa Khánh Nam, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bột đậu; đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm 
ngũ cốc; bột. 

 

 
(210) 4-2018-30165 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh tím than, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
FVG  (VN) 
388 Trần Hưng Đạo, phường An Hải 
Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người đi kèm; dịch vụ hãng thám tử; dịch vụ bảo vệ; 
dịch vụ bảo vệ ban đêm; điều tra thông tin cá nhân. 

 

 
(210) 4-2018-30166 (220) 04.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1; 2.3.1 
(591) Xanh lục, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thu Thảo  (VN) 
16 Lương Nhữ Hộc, phường Hòa Thuận 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; cà phê; trà. 

 
 

(210) 4-2018-30167 (220) 04.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BSBP Toàn 
Cầu  (VN) 
Số 27 ngách 1/42 Âu Cơ, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất, cụ thể là: giường, tủ, bàn, ghế.  
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Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2018-30168 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & đầu tư 
IMD Việt Nam  (VN) 
Phòng 608, tầng 6, tòa nhà Sky City 
Tower A, số 88 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu dược phẩm.  
 

(210) 4-2018-30170 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Alibaba Group Holding 

Limited    (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động văn 
hoá và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; 
dịnh vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình 
máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung 
cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không tương 
tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên môn; 
dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; 
dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện internet; cung cấp thông tin 
liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, xã hội và văn 
hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện 
và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất khám phá; 
dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không 
thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí và giáo dục liên 
quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phát âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm 
thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe nhạc cho việc phát đi 
qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không 
dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa âm thanh đã được thu; 
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chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức cho việc phát thanh/ 
truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến các sự kiện văn hoá hoặc 
thể thao, các cuộc triễn lãm hiện tại và các tin tức phát hành được cung cấp bởi truyền 
hình vệ tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng phim, 
chương trình phát thanh và truyền hình; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; 
cung cấp thông tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêo, phim hoạt hình và văn bản 
cho mục đích giải trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp tiện nghi câu lạc bộ vui chơi, thể thao và 
phòng tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm, 
biểu diễn thời trang, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ liên quan 
đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội 
nghị chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về giảng dạy; tổ chức và 
điều hành các cuộc triển lãm về văn hoá và giáo dục, biểu diễn thời trang, chương trình 
văn hoá và giáo dục và biểu diễn về văn hoá và giáo dục; dịch vụ trưng bày và triển lãm 
nghệ thuật; dịch vụ triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ giảng 
dạy liên quan đến sức khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các giờ 
học về thuốc lá và thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiên 
cứu và giới thiệu các tài liệu nghiên cứu, sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các 
cuộc hội thảo chuyên đề về giáo dục hoặc văn hoá; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản 
xuất chương trình truyền thanh/truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến vận 
hành máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất 
các chương trình truyền thanh truyền hình; cung cấp phòng phát thanh và truyền hình, 
cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp (không phải 
mua bán) trang thiết bị cho các bộ phim, buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng 
dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải trí; thuê và cho thuê hình ảnh động (phim xi-
nê phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và cho thuê chương trình 
truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; cho thuê sách; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch 
vụ ghi phụ đề phim/sách; dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; cho thuê phần mềm giải 
trí; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc phim ảnh 
thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp các trò chơi và các cuộc thi đấu 
trực tuyến từ mạng máy tính, cho thuê băng viđêo đã được ghi trước; thuê và cho thuê 
máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp 
ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan 
đến vấn đề quản lý rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng 
nhận; dịch vụ cung cấp tin tức; dịch vụ xổ số; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 41. 

 

 
(210) 4-2018-30174 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.1; 19.7.1 
(591) Vàng đồng, xanh tím than, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Thắng   (VN) 

Số nhà 105, đường Nguyễn Thi Minh 
Khai, phường Đồng Xuân, thành phố 
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn trừ bia.  
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(210) 4-2018-30175 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

sản xuất Xuân Hòa   (VN) 
Số 1 ngách 41, ngõ 75, đường Phú Diễn, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Gia công theo yêu cầu cụ thể là gia công rượu; dịch vụ sang chiết rượu theo 
đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2018-30177 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KCI Licensing, Inc.   (US) 

12930 IH-10 West, San Antonio, Texas 
78249-2248, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế và phẫu thuật; dụng cụ và thiết bị trị liệu vết thương và 
điều trị vết thương; dụng cụ và thiết bị để trị liệu vết thương bằng áp suất âm và điều trị 
vết thương bằng áp suất âm để dùng với vật liệu băng bó vết thương và đồ chứa đựng dẫn 
lưu để hỗ trợ chữa lành vết thương.  

 
 

(210) 4-2018-30178 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KCI Licensing, Inc.    (US) 

12930 IH-10 West, San Antonio, Texas 
78249-2248, USA   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Vật liệu băng bó dùng cho vết thương và dùng trong phẫu thuật.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế và phẫu thuật; dụng cụ và thiết bị trị liệu vết thương và 
điều trị vết thương; dụng cụ và thiết bị để trị liệu vết thương bằng áp suất âm và điều trị 
vết thương bằng áp suất âm để dùng với vật liệu băng bó vết thương và đồ chứa đựng dẫn 
lưu để hỗ trợ chữa lành vết thương.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế và phẫu thuật; chữa lành, trị liệu và điều trị vết thương; dịch vụ trị 
liệu mô và kiểm soát trị liệu mô, bao gồm cung cấp việc điều trị mô bằng giảm áp sử dụng 
thiết bị trị liệu với hệ thống kiểm soát phản ứng tại chỗ có vết thương để tối ưu hóa việc 
kiểm soát liệu pháp.  
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(210) 4-2018-30180 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh cốm, 

nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hải Yến  (VN) 
P505 - chung cư 66 Võng Thị, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Các câu lạc bộ và phòng tập thể dục thể thao: yoga, thể dục thẩm mỹ, thể dục 
thể hình. 

 

 
(210) 4-2018-30181 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bao bì Trường Thịnh  (VN) 
Thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; ống dẫn nước dành cho hệ thống thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 19: ống dẫn nước, hơi bằng nhựa PVC, PU (nhựa cứng) dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-30182 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bao bì Trường Thịnh  (VN) 
Thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: ống dẫn dây điện; ống luồn dây điện; máng luồn đây điện. 
 

 
(210) 4-2018-30183 (220) 04.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; 3.9.16; A3.9.24; 4.5.12 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) JIN HO JUNG  (KR) 

126, Hangeum-ro, Pogok-eup, Cheoin-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn 
món; dịch vụ nhà hàng ăn uống theo phong cách phương Tây; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ đại lý chế biến và nấu thức ăn (cung 
cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ các món ăn Trung Quốc; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống phục vụ các món ăn Hàn Quốc.  

 
 

(210) 4-2018-30184 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Helkama-Auto Oy   (FI) 

Lautamiehentie 3, 02770 Espoo, Finland 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 06: Dây và dây cáp bằng kim loại thường, không dùng để dẫn điện; dây cáp bằng 
kim loại, không dùng để dẫn điện; đầu nối cáp bằng kim loại, không dẫn điện; dây kim 
loại thường; dây bằng hợp kim kim loại thường, trừ dây cầu chì; khoá bằng kim loại cho 
xe cộ.  

 

Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; thiết bị rửa; máy trộn; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy 
trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy đập chạy điện.  

 
Nhóm 09: Sợi quang [dây dẫn tia sáng]; dây điện; dây cáp điện; cáp đồng trục; cáp sợi 
quang; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng cho thể thao; chuông [thiết bị báo động]; ắc quy 
điện dùng cho xe cộ; thiết bị sạc pin.  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; buồng làm 
lạnh; máy ướp lạnh; thiết bị làm lạnh đồ uống; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; mỏ đốt dùng khí; bếp nấu ăn; bếp điện; máy pha cà phê, dùng điện; 
tấm sưởi ấm thiết bị nấu bếp [lò]; ấm đun nước, dùng điện; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; 
lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; thiết bị làm nóng nước; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; 
cái chụp thông gió; đèn cho xe cộ; đèn pha xe cộ.  

 

Nhóm 12: Xe ô tô; xe đạp; lốp xe đạp; bàn đạp xe đạp; chuông xe đạp; xe đạp điện; yên 
xe đạp; khung xe đạp; giỏ xe đạp; túi chuyên dụng đeo sau yên xe đạp; xích xe đạp; tay 
lái xe đạp; phanh xe đạp; đùi đĩa xe đạp; động cơ cho xe đạp; động cơ điện cho phương 
tiện giao thông trên bộ; bánh răng truyền động cho xe đạp; lưới tránh rách váy, áo dùng 
cho xe đạp; chắn bùn xe đạp: cơ cấu truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ.  

 
 

(210) 4-2018-30189 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) New Thai Tee Bakery Limited 

Partnership  (TH) 
26 Juti-Uthit4 Road, Hatyai Sub-District, 
Hatyai District, Songkhla Province 
90110 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh có thành phần 
chính làm từ ngũ cốc; bánh mỳ nướng giòn.  

 

 
(210) 4-2018-30192 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Nancy Property Trading Co., 

Ltd.   (TH) 
64/103 Moo.12 Tambon Nongpre, 
Amphur Banglamung, Chonburi 20150, 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa sinh học dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng để rửa bát đĩa; chất tẩy 
rửa dùng trong gia đình; chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy rửa dùng để 
giặt.  

 

 
(210) 4-2018-30193 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.11; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rữa mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-30194 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.11; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rữa mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1722 

(210) 4-2018-30195 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.4.11; 26.1.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rữa mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-30196 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.4.11; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rữa mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-30197 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.4.11; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rữa mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1723 

(210) 4-2018-30198 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.4.11; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rữa mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-30199 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.4.11; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rữa mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-30200 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.3.8; A2.3.16; A5.5.21; 5.5.4 

(591) Hồng cam, vàng, nâu. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước rửa chén; dầu gội đầu; nước hoa.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1724 

(210) 4-2018-30201 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.8; A5.5.21; 5.5.4 

(591) Hồng, cam, vàng, nâu. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước rửa chén; dầu gội đầu; nước hoa.  
 

 
(210) 4-2018-30202 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.3.1; 1.3.2; 26.1.1; A26.11.9 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rữa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-30203 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; 1.3.2; 26.1.1; A26.11.9 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rữa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; son môi.  
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(210) 4-2018-30204 (220) 04.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 2.3.5; 24.9.1 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước hoa; kem bôi mặt. 
 

 
(210) 4-2018-30205 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước hoa; kem bôi mặt. 
 

 
(210) 4-2018-30206 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 2.3.5; 26.4.9 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước hoa; kem bôi mặt. 
 

 
(210) 4-2018-30207 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH may Tứ Đạt  

(VN) 
167-169 Võ Thành Trang, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  
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(210) 4-2018-30208 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) MAKEBLOCK CO., LTD.  (CN) 

4th Floor, Building C3, Nanshan Ipark, 
No.1001 Xueyuan Avenue, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thư viện cho mượn sách; hướng dẫn 
giảng dạy; giải trí; sắp xếp và tổ chức hội thảo [đào tạo]; sắp xếp và tổ chức hội nghị; sắp 
xếp và tổ chức diễn đàn giáo dục trực tiếp; giảng dạy; giáo dục; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 

 

 
(210) 4-2018-30209 (220) 04.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; 5.7.13; 3.5.19; 3.5.20 
(731) HEALTHY FOODS COMPANY 

LIMITED  (TH) 
135/12 Terdrachan Road, SeeKan, Don 
Muang, Bangkok 10210 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gạo giòn kiểu Nhật (senbei); bánh quy; bánh quy dẹt; bánh gạo; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc. 

 

 
(210) 4-2018-30210 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 1.13.1 
(731) CAN-CARE PTE LTD  (SG) 

321 Orchard Road, #06-03, Orchard 
Shopping Centre, Singapore 238866 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ chỉnh hình; áo nịt ngực dùng cho người đã phẫu thuật cắt vú hoặc 
phẫu thuật ngực; quần áo áp lực dùng cho hậu phẫu giúp bảo vệ và phục hồi da bị tổn 
thương; quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt dùng cho mục đích y tế; quần áo trị liệu 
cho người; quần áo áp lực dùng trong điều trị y tế; quần áo nâng đỡ, bảo vệ dùng cho mục 
đích y tế; mô cấy ghép nhân tạo dạng túi chứa gel hoặc dịch lỏng dùng cho phẫu thuật 
hoặc thẩm mỹ ngực; mô cấy nhân tạo dùng cho ngực; bầu ngực nhân tạo; mô cấy ghép 
[bộ phận cấy ghép nhân tạo]; bộ phận cấy tóc giả; mô cấy ghép nhân tạo dùng trong y 
khoa; mô cấy ghép [bộ phận cấy ghép nhân tạo] dùng để ghép trên cơ thể người; vật liệu 
đệm lót sử dụng cho mục đích hỗ trợ y tế; tấm đệm [túi] ngăn ngừa vết loét trên cơ thể 
bệnh nhân; băng nén, ép cho mục đích y tế; băng chỉnh hình. 
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Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ lưỡi trai; đồ đội đầu; khăn xếp [trang phục]; dải băng 
buộc đầu [trang phục]; khăn rằn [khăn quàng cổ]; khăn trùm đầu; quần áo bơi; quần áo 
bơi được trang bị thêm áo ngực; áo nịt ngực; áo ngực không dây. 

 

 
(210) 4-2018-30211 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HUA HUAT MANUFACTURING SDN. 

BHD.  (MY) 
No. 22, PLO 260, Jalan Firma 3, 
Kawasan Perindustrian Tebrau IV, 
81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh được làm từ ngô theo kiểu ép đùn; bánh quy được làm từ 

yến mạch; bánh kem xốp; bánh quy cuộn có thành phần trứng, trứng là thứ yếu; ngũ cốc 
dạng lát mỏng sấy khô; bánh quy giòn; bột sắn; sôcôla; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh 
làm từ bột mỳ. 

 

 
(210) 4-2018-30212 (220) 04.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HUA HUAT MANUFACTURING SDN. 

BHD.  (MY) 
No. 22, PLO 260, Jalan Firma 3, 
Kawasan Perindustrian Tebrau IV, 
81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh được làm từ ngô theo kiểu ép đùn; bánh quy được làm từ 

yến mạch; bánh kem xốp; bánh quy cuộn có thành phần trứng, trứng là thứ yếu; ngũ cốc 
dạng lát mỏng sấy khô; bánh quy giòn; bột sắn; sôcôla; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh 
làm từ bột mỳ. 

 

 
(210) 4-2018-30215 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12; 26.11.3; 

A5.5.20 
(591) Đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LC NAIL  (VN) 
Phòng 813, chung cư Quang Minh 18 
tầng, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh phụ liệu làm móng tay, móng chân. 
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(210) 4-2018-30216 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.5; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Bùi Ngọc Kim  (VN) 
Xóm 12, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 29: Cá biển (đông lạnh); hải sản các loại đã qua chế biến như: tôm, mực, ngao, sò, 
cá phi lê (đông lạnh). 

 

 
(210) 4-2018-30217 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Phương  (VN) 
320 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Chè ngọt các loại được bán tại cửa hàng giải khát như: chè sầu riêng, chè thái, 
chè thập cẩm, chè thạch, chè khúc bạch. 

 
 

(210) 4-2018-30218 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hợp Tín Thành  
(VN) 
Số 65, tổ dân phố số 1 Miêu Nha, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Khuôn đúc, không bằng kim loại; thanh gỗ để nẹp dưới lớp ốp tường; đường 
gờ, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; thép góc phi kim loại; bề mặt trang trí bằng 
các mảnh vật liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-30219 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A6.19.9; 5.7.3; 7.1.6; 7.5.10; 

A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ba Nhân   (VN) 
Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện 
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 29: Hành khô; tỏi khô; hải sản khô; cá khô; mực khô.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hành khô, tỏi khô, hải sản khô, cá khô, mực khô.  
 

 
(210) 4-2018-30220 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A1.13.15 

(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
bất động sản Phát Đạt   (VN) 
422 đường Đào Trí, khu phố 1, phường 

Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính; kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu đường; xây dựng 

nhà; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, trang trí nội ngoại thất.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ lưu trú ngắn hạn; khu nghỉ dưỡng (resort).  
 

 
(210) 4-2018-30221 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.1.13 

(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
bất động sản Phát Đạt   (VN) 
422 đường Đào Trí, khu phố 1, phường 

Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính; kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản, cho 

thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ bảo hiểm.   

 

Nhóm 37: Xây dụng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu đường; xây dựng 

nhà; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; trang trí nội ngoại thất.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ lưu trú ngắn hạn; khu nghỉ dưỡng (resort).  
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(210) 4-2018-30222 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.11; A3.7.25; 3.7.3 
(591) Cam, vàng, xám, nâu, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, xanh đen, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VUVU  (VN) 
Số 8/38 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, thương mại điện tử cụ thể là: đồ điện gia dụng: tivi, tủ lạnh, 
nồi cơm điện, bếp ga, đồ dùng gia đình: bàn ghế, giường tủ, giá kệ, màn, chiếu, chén, đũa, 
thiết bị thông tin liên lạc, viễn thông, máy vi tính, điện thoại di động, máy nghe nhạc, 
sách, văn phòng phẩm, đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em, dụng cụ âm nhạc, hàng thời trang: 
quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, mắt kính, trang thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, 
vé tàu, xe, máy bay, tour du lịch, các loại đồ uống không chứa cồn hoặc chứa cồn ở nồng 
độ thấp như: nước khoáng, nước tinh khiết, nước ngọt, bia, rượu vang; cung cấp dịch vụ 
giao dịch thương mại điện tử: quản lý giao dịch, quản lý kinh doanh, quảng cáo, hỗ trợ 
các doanh nghiệp mua bán sản phẩm trên trang web thương mại điện tử này.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói, vận chuyển, giao nhận hàng hóa, hoạt động lưu giữ hàng 
hóa.  

 

 
(210) 4-2018-30224 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A3.13.4; 25.1.9; 17.2.25 
(591) Vàng, đỏ, đen, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Hoàng Long Hà Giang   (VN) 
Thôn Giang Nam, xã Thanh Thuỷ, huyện 
Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2018-30227 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
chăn nuôi Jily Phú Khải   (VN) 
2/7, đường Vĩnh Phú 14, khu phố Trung, 
phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1731 

(210) 4-2018-30228 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lá đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
chăn nuôi Jily Phú Khải   (VN) 
2/7, đường Vĩnh Phú 14, khu phố Trung, 
phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2018-30229 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất-
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao, giày cao su, dép, giày. 
 

 
(210) 4-2018-30230 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM Hù Kiệt  
(VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao, giày cao su, dép, giày. 
 

 
(210) 4-2018-30231 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 25.5.25; A5.3.15; 5.5.16; 25.7.25; 2.3.8; 

3.7.17 
(591) Vàng đồng, vàng nâu đất, nâu cà phê, 

trắng, xanh tím than, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức   (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-30232 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in và vật tư 
Sài Gòn  (VN) 
54-56 Tân Hưng, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2018-30233 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in và vật tư 
Sài Gòn   (VN) 
54-56 Tân Hưng, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2018-30234 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in và vật tư 
Sài Gòn  (VN) 
54-56 Tân Hưng, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2018-30235 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in và vật tư 
Sài Gòn  (VN) 
54-56 Tân Hưng, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in.  
 

(210) 4-2018-30236 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đức Chí Tâm   (VN) 
Thôn Phổ Lại, xã Cam An, huyện Cam 
Lộ, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân.  
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(210) 4-2018-30237 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A7.1.12; 7.1.24; 26.15.11
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ bất động sản SKYVIET  
(VN) 
S42-2Sky Garden 3, 1016/50 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, 
quận 7, thành  phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 
thuê bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 
 

(210) 4-2018-30238 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh hát với nhau 
K.I.N.G C.L.U.B  (VN) 
52 Cao Thắng, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ karaoke; ghi âm và xuất bản âm thanh; dịch vụ giải trí; tổ chức nghệ 
thuật chuyên nghiệp. 

 
 

(210) 4-2018-30239 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thiệu  (VN) 
Số 2 đường Nguyên Hồng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ quán café. 

 

 
(210) 4-2018-30240 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 7.3.2; 6.7.4; 

7.3.1 
(591) Xám, xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COCO FURNITURE  
(VN) 
220/50A/37C Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Đèn trần; đèn gắn trần nhà; đèn chùm; đèn treo; đèn điện; bóng đèn điện.  
 

Nhóm 20: Giường ngủ; khung giường; mắc áo; móc treo quần áo, không bằng kim loại; 
đồ đạc dùng trong văn phòng; bàn; tủ.  

 

Nhóm 21: Giá đỡ nến; bình cầu thủy tinh (đồ đựng); bình thủy tinh (bình đựng loại lớn); 
đồ gốm; lọ cắm hoa; bình cắm hoa; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, thủy tinh. 

 

Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa bố trí nhà cửa, văn phòng.  
 

 
(210) 4-2018-30241 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Minh Gia Phú   (VN)
48 đường 13A phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví tiền; vali có bánh xe.  
 

Nhóm 25:  Quần áo may sẵn; quần áo ngủ; quần áo bơi; đồn phục; chế phục; áo khoác 
ngoài. 

 

 
(210) 4-2018-30242 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Minh Gia Phú  (VN) 
48 đường 13A phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo ngủ; quần áo bơi; đồng phục; chế phục; áo khoác 
ngoài.  

 

 
(210) 4-2018-30243 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương. 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
đường bay 45  (VN) 
Số 68 đường số 6, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; cho thuê 

không gian quảng cáo; marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo.  
 

 
(210) 4-2018-30244 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Việt  (VN) 
458/22/23 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; dịch vụ vận chuyển có đảm 

bảo các đồ vật giá trị; đóng gói hàng hoá; môi giới vận tải; vận chuyển đồ đạc.  
 

 
(210) 4-2018-30245 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A16.1.5; 26.11.22 

(591) Vàng, xanh dương, xám. 

(731) Công ty cổ phần ADPEX   (VN) 
Phòng G3, tòa nhà văn phòng FOSCO, 

số 6, Phùng Khắc Khoan, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện tử như: điện thoại di động; máy tính xách tay; máy quay 

phim; máy chụp ảnh; máy ghi âm; máy chiếu; đầu đĩa DVD; loa; micrô; phần mềm máy 

tính [ghi sẵn]. 

 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm nhằm mục đích bán hàng trong lĩnh vực viễn thông, công 

nghệ thông tin và truyền thông, quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; nghiên cứu về 

thương mại; quan hệ công chúng; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 41: Cho thuê thiết bị quay phim, chụp ảnh; sản xuất các chương trình biểu diễn; 

sản xuất phim [trừ phim quảng cáo]; tổ chức liên hoan phim; dịch vụ giới thiệu phim; cho 

thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 

dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn công nghệ viễn thông; thiết kế 

website; thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng 

internet; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được 

để quản lý các thông tin cá nhân trực tuyến; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ 

lưu trữ dữ liệu điện tử.  
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(210) 4-2018-30246 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.3.1; 2.1.1; 26.11.3; A16.3.5 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần ADPEX   (VN) 
Phòng G3, tòa nhà văn phòng FOSCO, 

số 6, Phùng Khắc Khoan, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; nghiên 

cứu về thương mại; cho thuê vật liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ cố vấn điều 

hành kinh doanh; thăm dò dư luận.  

 

Nhóm 41: Cho thuê thiết bị quay phim, chụp ảnh; sản xuất các chương trình biểu diễn; 

sản xuất phim [trừ phim quảng cáo]; tổ chức liên hoan phim; dịch vụ giới thiệu phim; cho 

thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 

dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình.  
 

 
(210) 4-2018-30247 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Hồng, xanh dương, tím, xanh lá cây, 

cam. 

(731) Công ty cổ phần ADPEX   (VN) 
Phòng G3, tòa nhà văn phòng FOSCO, 

số 6, Phùng Khắc Khoan, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; 

mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da (mỹ phẩm); son môi; dầu gội; nước sơn móng; dầu làm 

bóng móng; chế phẩm tẩy nước sơn móng.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề thẩm mỹ; dịch vụ đào tạo nghề làm tóc; dịch vụ đào tạo 

nghề làm móng; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo 

dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị.  

 

Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện nha khoa; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 

trợ giúp y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc, làm đẹp 

tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc, làm đẹp móng. 
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(210) 4-2018-30248 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.4; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần ADPEX   (VN) 

Phòng G3, tòa nhà văn phòng FOSCO, 
số 6, Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dược liệu; thực phẩm bổ sung dùng cho 
mục đích y tế; dầu y tế; chế phẩm làm khô [chất làm khô] dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; đồ đạc được chế tạo đặt biệt cho mục đích y tế; kim 
cho mục đích y tế; máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y tế; găng tay cho mục đích 
y tế; thiết bị dò cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện nha khoa; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
y tế từ xa; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-30249 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; 26.1.1; 25.7.25; 24.15.21 
(731) Trần Thanh Hoàng   (VN) 

228/2 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ nữ trang, kim hoàn, đá quý.  
 

 
(210) 4-2018-30250 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn 

Magnolia Capital 
Investments  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư; đại lý môi giới bất động sản; đại lý bảo hiểm. 
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(210) 4-2018-30251 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Bẩy  (VN) 

Khu A1, khu đô thị Becamex, phường 
Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa thông qua điện thoại di động, thông qua mạng máy 
tính, thông qua việc giới thiệu bản tóm tắt sản phẩm, thông qua thông tin giảm giá, thông 
qua phiếu quà tặng, thông qua séc quà tặng, thông qua séc có giá trị thanh toán, thông qua 
tem và phiếu giảm giá; xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ quảng cáo rao hàng 
trực tuyến; dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính và dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, dụng cụ trang điểm (hộp đựng đồ trang điểm, bông phấn trang điểm, 
chổi lông trang điểm, gương cầm tay [gương trang điểm], ví đựng đồ trang điểm [chưa có 
đồ bên trong], lược thưa để chải tóc), ghế nhựa, ghế rung, xe đẩy, gia vị như sốt 
mayonnaise, muối ớt, dầu hào, bột canh, bột ngọt, đường, nước mắm, tiêu, đường, tương 
ớt, muối, giấm, gia vị tẩm ướp, giấy cuộn, quần áo, tất (vớ), giỏ đựng quần áo, thau 
(chậu), rổ, gối, vỏ gối, ruột gối, hộp đựng thực phẩm, hũ đựng gia vị, thực phẩm khô (hủ 
tiếu, phở, bún khô, mì, nui, ngũ cốc, bánh tráng, lạp xưởng, xúc xích, chà bông, trái cây 
sấy khô), thực phẩm chế biến sẵn (cá hộp, thịt hộp, pa tê, đồ uống (nước ngọt, nước trái 
cây, trà, cà phê, ca cao, sữa, bia, đồ uống có cồn, nước khoáng, nước tăng lực, sữa chua 
uống)), kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dao cạo râu, băng vệ sinh, tã 
người lớn, bao cao su, tăm, chỉ nha khoa, mỹ phẩm, bánh kẹo, nguyên liệu chế biến thức 
ăn (bột rau câu, bột chiên, bột làm bánh), đồ điện tử (điện thoại di động, máy tính xách 
tay, loa vi tính, chuột máy tính, dây cáp điện, thiết bị sạc điện, bộ nắn điện, thẻ nhớ, pin 
sạc dự phòng, tai nghe, pin điện thoại, máy nghe nhạc, tai nghe bluetooth, thiết bị lưu trữ 
(USB), camera giám sát), ốp lưng điện thoại, miếng dán máy tính bảng, ổ cắm, phích cắm, 
đầu đĩa DVD, đầu máy karaoke, máy quay phim, ống nói (micrô), máy ảnh, máy chiếu, 
máy khuếch đại wifi, bộ phát wifi di động, máy hâm sữa, máy hút sữa và phụ kiện, túi trữ 
sữa, máy khuếch tán tinh dầu, máy lọc nước, kệ, khăn giấy, khăn lau, đồ dùng gia đình (lò 
vi sóng, máy hút khói, bếp hồng ngoại, bình thủy, nồi lẩu điện, máy xay sinh tố, máy ép 
trái cây, lò nướng, máy đánh trứng, máy làm sữa đậu nành, máy nổ bắp, máy chế biến cà 
phê, bếp ga, nồi áp suất, máy hút bụi, nồi cơm điện, bộ nồi, bản ủi, đèn sưởi, cây lăn bột, 
cây lau nhà, dụng cụ làm giá đỗ, dụng cụ hút mũi, đèn pin, ly (cốc), bình nước, bình giữ 
nhiệt, đế lót ly, màng bao thực phẩm, móc dán tường, móc treo quần áo, nệm, nến, nhiệt 
kế, bông ráy tai, khăn lau, tạp dề, nồi, chảo, ấm đun nước, nôi, võng, núm ti, bình sữa, 
bình tập ăn uống, nước giặt, tivi, tủ lạnh, nước lau nhà, sáp thơm, xịt phòng, nước lau 
kính, nước rửa chén, bột giặt, nước tẩy rửa ô tô, xe máy, bình xịt tưới cây, thảm chùi 
chân), phụ kiện bàn ăn (chén, dĩa, đũa, muỗng, nĩa, vá), phiếu mua hàng, khung hình, đồ 
dùng văn phòng (keo, băng keo, dao rọc giấy, máy đóng gáy lò xo, tờ ép nhựa, súng bắn 
keo, máy tính bỏ túi, bàn cắt giấy, ruy băng, máy ép nhựa, máy hủy tài liệu, máy fax, máy 
in, máy pho-to-cop-py), sim số, thẻ cào, dụng cụ xây dựng và sữa chữa (búa, rìu, kẹp, cờ 
lê, mỏ lết, kềm, tua vít, cưa, dùi, dũa), vali, ba lô, túi xách, dây chằng, đồ chơi, trang sức, 
đồng hồ, thảo dược để tắm và xông hơi, dầu mát-xa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1739 

(210) 4-2018-30252 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A3.13.4; A3.13.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Thụ   (VN) 
Thôn Bài Lễ, xã Châu Can, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-30253 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A24.15.7 

(591) Vàng, đỏ, đen, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng sản 
xuất và dịch vụ thương mại 
Cường Phong  (VN) 
Số 266C, đường Kim Ngưu, phường 

Quỳnh Mai, quận Haì Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Chất kết dính dạng bột dùng để thi công ốp lát gạch dùng trong thi công xây 

dựng (một dạng như xi măng pha với nước khi thi công); vữa khô dừng trong xây dựng; 

vật liệu xây dựng không bằng kim loại, cụ thể là bột bo mạch, các đường chỉ trong thi 

công xây dựng; bột trát tường (vật liệu xây dựng phi kim loại); bột bả ma-tít (vật liệu xây 

dựng phi kim loại). 

 

Nhóm 35: Mua bán: chất kết dính dạng bột dùng để thi công ốp lát gạch dùng trong thi 

công xây dựng (một dạng như xi măng pha với nước khi thi công), vữa khô dùng trong 

xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại cụ thể là bột bo mạch, các đường chỉ 

trong thi công xây dựng, bột trát tường (vật liệu xây dựng phi kim loại), bột bả ma-tít (vật 

liệu xây dựng phi kim loại). 
 

 
(210) 4-2018-30254 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Điền  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
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(210) 4-2018-30255 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép Thanh 
Nguyên  (VN) 
Thửa đất số 463, tờ bản đồ số 27, khu 
phố 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Thép làm cốt bê tông. 
 

 
(210) 4-2018-30256 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 2.3.1; A5.3.13; 

A5.5.20; A2.3.2 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tuấn Sinh  (VN) 
Văn phòng 05, tầng 24, tòa nhà Pearl 
Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30257 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A26.1.18; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Xanh, hồng, trắng, vàng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Hữu Diệu  (VN) 
Thôn 4, xã Hoàng Giang, huyện Nông 
Cống, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2018-30258 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; 5.5.19; 25.7.25; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Lê Hữu Diệu  (VN) 
Thôn 4, xã Hoàng Giang, huyện Nông 
Cống, tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2018-30259 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Phượng Y Đường  

(VN) 
Thôn Hồng Quang, xã Tân Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức 
năng.  

 

 
(210) 4-2018-30260 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; 26.4.2; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, vàng, ghi, hồng, 

xanh lá cây nhạt, xanh nước biển, da 
cam, da cam nhạt. 

(731) Katsura Timber Co., Ltd.  (JP) 
3719-5, Susami, Susami-cho, Nishimuro-
gun, Wakayama, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ [sơn]. 
 

Nhóm 03: Xà phòng; bộ mỹ phẩm; nước hoa; hương thơm để thắp. 
 

 
(210) 4-2018-30261 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Trần Đại Nghĩa   (VN) 

Tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh 
vực hình sự dân sự, hành chính, đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, hôn nhân gia đình, lao 
động; đại diện ngoài tố tụng chọ khách hàng (dịch vụ pháp lý); dịch vụ trọng tài trong 
lĩnh vực tranh chấp thương mại và dân sự; dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho tổ chức 
và cá nhân.  
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(210) 4-2018-30262 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh dương, trắng, nâu. 
(731) Trần Đại Nghĩa    (VN) 

Tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Kiểm toán: dịch vụ kế toán, tư vấn tổ chức kinh doanh, tư vấn quản lý nhân sự, 
dịch vụ sao chụp, xử lý văn bản, lập bản kê khai thuế.  

 

 
(210) 4-2018-30264 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.1.10; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng.
(731) Công ty cổ phần văn hóa và 

truyền thông Nam Hưng  (VN) 
Số 464 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (grường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc 
dùng trong trường học; đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ, mây, tre đan; tác phẩm nghệ 
thuật làm bằng gỗ phẩm)  

 

Nhóm 21: Đồ gốm, đồ sứ để chứa đựng; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ thăm dò dư luận; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang weh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán các sản phẩm sách, báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm; mua bán băng đĩa âm thanh, băng đĩa video; mua bán thiết bị, dụng cụ 
thể dục, thể thao, trò chơi, đồ chơi; mua bán các sản phẩm bao gồm: mỹ phẩm, chế phẩm 
vệ sinh, chế phẩm làm sạch (không dùng cho mục đích y tế), nước hoa, dầu gội, sữa tắm; 
mua bán hàng lương thực và thực phẩm, đồ uống giải khát, bánh kẹo, rượu, bia. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; 
dịch vụ hãng tin tức; dịch vụ thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ lái xe; cho thuê xe « 
tô; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức trình diễn; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí, sắp xếp và tổ chức các sự kiện giáo dục tại trung tâm văn 
hóa; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ 
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công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; giải trí trên truyền hình; rạp chiếu phim, sản 
xuất phim trừ, phim quảng cáo; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ sản xuất nhạc; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp video trực tuyến, không tải về; dịch vụ, 
phòng thu âm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; khu nghỉ 
dưỡng (resort). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ 
làm tóc; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2018-30265 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ hàng hóa Hoàng Minh  
(VN) 
Số nhà 395 đường An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 29: Món ăn từ rau củ lên men (kimchi); dưa góp cay; dưa muối; rau đã được bảo 
quản; rau đóng hộp; rau trộn. 

 

 
(210) 4-2018-30266 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
NAFAS    (VN) 
Số 8 ngõ 585, đường Nguyễn Hoàng 
Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội            

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-30267 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
NAFAS  (VN) 
Số 8 ngõ 585, đường Nguyễn Hoàng 
Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-30268 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Hưng  (VN) 
221/49 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-30269 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Hưng   (VN) 
221/49 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-30270 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH trang sức SK 
Việt Nam   (VN) 
Số 02 đường An Dương Vương, phường 
09, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý và bán quý; kim cương; hợp kim của kim 
loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn); vàng 
thô hoặc vàng dát mỏng. 

 

 
(210) 4-2018-30271 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH trang sức SK 
Việt Nam  (VN) 
Số 02 đường An Dương Vương, phường 
09, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý và bán quý; kim cương; hợp kim của kim 
loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn); vàng 
thô hoặc vàng dát mỏng. 
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(210) 4-2018-30272 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đoàn Đăng Phong  (VN) 
91 Lê Hữu Trác, thị trấn Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa gạo, bún khô.  
 
 

(210) 4-2018-30275 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1; 1.3.2 
(731) Công ty cổ phần du lịch Sài 

Gòn - Bình Châu  (VN) 
Quốc lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; 
vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch phục vụ cho mục 
đích vui chơi giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện (văn hóa, giải trí, 
thể thao); dịch vụ karaoke; tổ chức và tiến hành hội thảo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); cho 
thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán 
cà phê. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu; xoa bóp (masage); dịch vụ xông hơi; dịch vụ chữa bệnh 
bằng nước khoáng nóng; dịch vụ tắm thảo dược; tắm bùn khoáng. 

 
 

(210) 4-2018-30276 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 4.5.3; 26.1.6; 25.1.25; 

2.7.23 
(731) Công ty cổ phần du lịch Sài 

Gòn - Bình Châu  (VN) 
Quốc lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; 
vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch phục vụ cho mục 
đích vui chơi giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện (văn hóa, giải trí, 
thể thao); dịch vụ karaoke; tổ chức và tiến hành hội thảo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); cho 
thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán 
cà phê. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu; xoa bóp (masage); dịch vụ xông hơi; dịch vụ chữa bệnh 
bằng nước khoáng nóng; dịch vụ tắm thảo dược; tắm bùn khoáng. 

 

 
(210) 4-2018-30277 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.11; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần du lịch Sài 

Gòn - Bình Châu   (VN) 
Quốc lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; 
vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch phục vụ cho mục 
đích vui chơi giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện (văn hóa, giải trí, 
thể thao); dịch vụ karaoke; tổ chức và tiến hành hội thảo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); cho 
thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán 
cà phê. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu; xoa bóp (masage); dịch vụ xông hơi; dịch vụ chữa bệnh 
bằng nước khoáng nóng; dịch vụ tắm thảo dược; tắm bùn khoáng. 

 

 
(210) 4-2018-30278 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2; 26.1.2; 26.4.10; 

26.7.25 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH Israfeed Việt 

Nam  (VN) 
Số 14, tổ 1, ấp Long Bình A, xã Long 
Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc.  
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(210) 4-2018-30279 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Cityclinic Việt 

Nam  (VN) 
107 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; trợ giúp y tế; dịch vụ 
phòng khám chữa bệnh, dịch vụ nha khoa, dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2018-30280 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Damiin Co., Ltd.  (KR) 

Suite 1506, 15th Floor, 128, Gasan 
digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; phấn mắt trang điểm; chì kẻ mắt trang điểm; kem mỹ phẩm 
để chăm sóc da; nước làm sạch để vệ sinh; kem nền trang điểm; nước hoa; mặt nạ làm 
đẹp; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-30281 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Trần Thế Anh  (VN) 

Số 3C 28, phường Trại Chuối, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-30282 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 26.3.1; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Nâu, vàng đậm, vàng nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ Phù Đổng   (VN) 
Số 290 Phù Đổng Thiên Vương, phường 
08, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-30284 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Moto Cafe  
(VN) 
19-21 Khánh Hội, phường 03, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao.  
 

 
(210) 4-2018-30285 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 18.1.5; 18.1.23; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Moto Cafe  
(VN) 
19-21 Khánh Hội, phường 03, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ uống lưu động do 
nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2018-30286 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) MINI LABO   (FR) 

5 rue de Charonne 75011 Paris France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn tắm [trừ quần áo]; vải dệt từ vật liệu 
đàn hồi; vải nhung; túi ngủ; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; vải lanh dùng trong nhà; 
vải sử dụng trong ngành dệt. 

 
 

(210) 4-2018-30288 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Namidori 
Footwear  (VN) 
30/3A đường 35, KP5, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-30289 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.1 

(591) Xanh nước biển đậm, đen, trắng, đỏ, 

cam, vàng, hồng, xanh nước biển nhạt. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Ngọc Trinh  (VN) 
258/74 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 

Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-30291 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Huệ  (VN) 
110 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau củ quả gồm: chả lụa; gà; cá; thịt; sườn cốt 

lếch nướng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện (nhà hàng chay); 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2018-30292 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2018-30293 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.   
 

 
(210) 4-2018-30294 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: vodka, whisky, brandy; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  
 

 
(210) 4-2018-30295 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 

Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2018-30296 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30297 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-30298 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-30299 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A26.11.8; 2.3.5 
(591) Xanh dương, đen, vàng, vàng sẫm, xám, 

đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-30300 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.25; 26.15.1; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh cốm, vàng, xanh ngọc, đỏ hồng. 
(731) Phil-International Co.,Ltd.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-30301 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.11.3; 26.1.5; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xanh dương đạm, hồng, hồng đất, hồng 
đất nhạt. 

(731) Phil-International Co.,Ltd.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30302 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.4.6; 26.15.11; A19.3.4 
(591) Trắng, vàng cam, xanh lá cây, đen, ghi. 
(731) Phil-International Co.,Ltd.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-30303 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A26.1.14; 2.7.23; 26.4.2; 

A19.3.4; A26.11.8 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, đỏ đậm, hồng. 
(731) Phil-International Co.,Ltd.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục dích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30304 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh ngọc, da cam, vàng, xanh 

tím than. 
(731) Trịnh Thị Hồng Hạnh  (VN) 

Tổ 4, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 

 
(210) 4-2018-30305 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Xanh lam đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm TM&SX Bảo Ngọc Quảng 
Ninh  (VN) 
Tổ 2, khu Vĩnh Hải, phường Mạo Khê, 
thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Chả cá; chả mực.  

 

 
(210) 4-2018-30310 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xám, trắng xám, đỏ, da cam, xanh lá 

cây, xanh dương, tím, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

giáo dục PTC  (VN) 
Tầng trệt, tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2018-30311 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.24; 24.17.5; 2.1.1; 2.3.1; 24.13.1; 

1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

giáo dục PTC  (VN) 
Tầng trệt, tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-30312 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Kimsaprincess Inc.  (US) 

c/o Boulevard Management, 21731 

Ventura Blvd., Suite 300, Woodland 

Hills, CALIFORNIA 91364, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; dầu thơm; chất thơm dùng cho cá nhân; hỗn hợp thơm làm từ cánh 

hoa khô và hương liệu [chất thơm]; hổ phách [nước hoa]; chất nền dùng cho nước hoa; 

nước thơm cô-lô-nhơ; chiết xuất của hoa (nước hoa); chế phẩm xông hơi [nước hoa]; 

heliotropin; ionon [nước hoa]; nước oải hương; bạc hà để sản xuất nước hoa; xạ hương 

[sản xuất nước hoa]; nước thơm; nước thơm để xức sau khi tắm; nước thơm dùng sau khi 

cạo râu; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; 

chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; 

chế  phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chất làm bóng môi; hộp son môi; son môi; nước 

thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; chế phẩm 

trang điểm; chế phẩm tẩy trang; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm để chăm 

sóc móng; nước sơn móng; chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân; mỹ phẩm 

có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng; chế 

phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm. 
 

 
(210) 4-2018-30313 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.6; 26.4.4; 26.7.25; A25.7.6 

(591) Đỏ tươi, đen, trắng. 

(731) Young Poong Co., Ltd.  (KR) 

64, Seongseogongdanbuk-ro, Dalseo-gu, 

Daegu, 42712, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Súp có chứa bánh gạo (súp là chủ yếu).  
 

Nhóm 30: Bánh gạo (món bánh gạo topokki Hàn Quốc); bánh gạo chiên xào (món bánh 

gạo tteokhokki Hàn Quốc); bánh kếp Hàn Quốc; món ăn trên cơ sở bánh gạo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-30314 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.3.3; A5.3.13; A5.3.14; 4.5.1 
(591) Đỏ tươi, hồng, xanh da trời, xanh dương, 

vàng nhạt, vàng tươi, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Xà Phòng Hà 

Nội  (VN) 
Số 233B, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm làm sạch; xà phòng; nước rửa chén bát; nước tẩy rửa bồn cầu.  

 

 
(210) 4-2018-30315 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) L & J General International 

Corp.  (US) 
2424 N.W. 46th Street, Miami, FL 
33142, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa không bao gồm kem lạnh, sữa lạnh và sữa chua đông lạnh; món 
khai vị đông lạnh gồm chủ yếu là gà hoặc hải sản, gà đông lạnh cụ thể là gà tẩm bột rán; 
trái cây đông lạnh; trái cây cô đặc và nghiền dùng làm thành phần của thực phẩm; thịt 
đông lạnh; rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau đã sấy khô; rau, củ đóng hộp; rau đã 
nấu chín; trái cây đã được bảo quản; trái cây đã sấy khô; trái cây đóng hộp; trái cây đã 
nấu chín; lõi cây cọ đã chế biến; quả chuối lá đông lạnh; quả chuối lá đã rán; đậu đóng 
hộp; đậu đã sấy khô; cà chua dạng sệt; quả ổi dạng sệt; cá mòi đóng hộp; dầu thực vật 
dùng cho thực phẩm; dầu ngô dùng cho thực phẩm; pho mát; cùi của trái cây; thịt đóng 
hộp; rau quả tẩm bột rán; củ sắn đông lạnh (frozen yuca/cassava).  

 

Nhóm 32: Nước dừa; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn; nước ép trái cây, đồ uống không cồn, nước sinh tố.  

 

 
(210) 4-2018-30317 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Trương Thị Phượng  (VN) 

2B Phan Chu Trinh, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn. 
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(210) 4-2018-30318 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.7.25; A16.1.11 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Hai Tốt  (VN) 
131 đường T6, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: máy hàn, máy cắt (sử dụng 
trong công nghiệp), phụ tùng của máy hàn, máy cắt (sử dụng trong công nghiệp), vật liệu 
hàn; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch vụ 
trung gian thương mại; bán đấu giá; trưng bày, giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động hoả hoạn; cho thuê máy hàn, máy cắt (sử dụng trong công nghiệp). 

 

Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ hàn. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; đào tạo thực hành (thao diễn và hướng dẫn thao tác thử).  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế công nghiệp; nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên 
cứu về cơ khí; tư vấn công nghệ; kiểm tra chất lượng. 

 
 

(210) 4-2018-30319 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Xiamell Safercare Toiletries 

Co., Ltd.  (CN) 
Floor 3,4&5, Building No.6, Huli 
Industrial Park, Meixi Road, Tong An, 
Xiamen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Gel tắm; dầu gội; xà phòng bánh; xà phòng lỏng; chế phẩm để giặt; son môi; 
mỹ phẩm; phấn rôm; kem tay; kem dưỡng ẩm.  

 
 

(210) 4-2018-30320 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Guangzhou Piaoshi Garment 

Co., Ltd.  (CN) 
Room 2304, No.36, Yangong Street, 
Yide Road, Yuexiu District, Guangzhou, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đan; áo nịt ngoài; áo thun ngắn tay; váy; tã lót trẻ sơ sinh 

[quần áo]; đồ đi ở chân; mũ lưỡi trai [đội đầu]; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2018-30321 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.16 

(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, 

trắng. 

(731) Công ty cổ phần Vikiti  (VN) 
Số B10, cụm 3, phường Vĩnh Phúc, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thép và các sản phẩm từ thép; nhà thép công 

nghiệp và các bộ phận của chúng. 
 

 
(210) 4-2018-30322 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Casio Keisanki Kabushiki 
Kaisha (CASIO COMPUTER CO., 

LTD.)  (JP) 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ thông minh; đồng hồ thông minh đeo tay có chức năng truyền và nhận 

dữ liệu từ máy tính điện tử cá nhân, từ điện thoại di động và từ máy tính cá nhân; đồng hồ 

thông minh đeo tay có rađiô điều khiển tự động; đồng hồ thông minh đeo tay có chức 

năng truyền và nhận dữ liệu; đồng hồ thông minh đeo tay có chức năng định vị toàn cầu; 

pin điện; thiết bị sạc pin; dây cáp điện dùng để sạc; bộ nắn điện; ống nghe và tai nghe; 

phần mềm và phần mềm ứng dụng có thể biến đổi và có thể tải xuống được dùng để xử lý, 

xem lại và sắp xếp dữ liệu từ đồng hồ thông minh và từ thiết bị di động có hệ thống định 

vị toàn cầu, dùng cho la bàn, dùng cho phong vũ biểu, dùng cho máy đo độ cao và dùng 

cho nhiệt kế; máy vi tính đeo tay; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử kỹ thuật số và thiết 

bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị truyền phát tín hiệu đeo tay dưới dạng đồng hồ thông 

minh đeo tay; điện thoại thông minh đeo tay; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm 

ứng dụng của máy tính (ghi sẵn); phần cứng máy tính; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân 

điện tử đeo tay và mang đi được; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.  
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(210) 4-2018-30323 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.11; A3.7.24 
(731) GUANGZHOU HUIMEI FASHION 

GROUP CO., LTD.  (CN) 
3/F, BLK 13, Nanhuaxi Ind Area #5, 38 
Daganwei Rd, Industrial Avenue South, 
Haizhu, Guangzhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh (quần 
áo); giày; mũ; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2018-30324 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) GUANGZHOU HUIMEI FASHION 

GROUP CO., LTD.   (CN) 
3/F, BLK 13, Nanhuaxi Ind Area #5, 38 
Daganwei Rd, Industrial Avenue South, 
Haizhu, Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ kim hoàn, đồ trang sức); bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; 
ghim cài, trâm cài (đồ kim hoàn, đồ trang sức); hạt nhỏ/trang sức dùng cho vòng đeo chìa 
khóa; dây chuyền (đồ kim hoàn, đồ trang sức); hoa tai; nhẫn (đồ kim hoàn, đồ trang sức); 
hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); kẹp bằng bạc (đồ kim hoàn); đồng hồ. 

 

Nhóm 18: Túi xách học sinh; vali (hành lý); ba lô; ví đựng tiền; túi mua hàng; túi xách 
tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; ô; địu em bé.  

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh (quần 
áo); giày; mũ; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2018-30325 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.15; 4.5.5 
(591) Vàng, đen, da cam, hồng, xanh lá cây, trắng.
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Lập Sơn  (VN) 
28 đường số 14, phường 5, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy dính (văn phòng phẩm); bút chì; bút màu sáp; bút bi; hộp bút; vở viết. 
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(210) 4-2018-30330 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Marico Limited  (IN) 

Grande Palladium, 7th Floor, 175 CST 

Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 
400 098, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm không chứa thuốc; chế 

phẩm đánh răng, không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế 
phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm cọ rửa, cụ thể là chất 

tẩy sáp đánh ván sàn (chế phẩm cọ rửa); chế phẩm cọ rửa, cụ thể là dung dịch cọ rửa; chế 

phẩm mài mòn, cụ thể là corunđum [chất mài]; chế phẩm mài mòn, cụ thể là bột nhám; 
chế phẩm mài mòn, cụ thể là silic cacbua [chất mài mòn].  

 

 
(210) 4-2018-30332 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học dinh 
dưỡng ORGALIFE  (VN) 
Số 46 đường 77, phường Tân Quy, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Thịt; sữa; rau được bảo quản.  

 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử 

khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục 

đích y tế, thịt, sữa, rau được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2018-30333 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(731) MJN U.S. HOLDINGS LLC  (US) 
2400 West Lloyd Expressway, 

Evansville, Indiana 47721-0001, United 
States of America 

(540) 

 

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh; các chất ăn kiêng dùng 

cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ sơ sinh, thực phẩm bổ 

sung dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất; thực phẩm dùng cho mục 
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đích y tế; chế phẩm bổ sung điện giải; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; 
rau quả được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch; mứt ướt; trứng; sữa; các sản phẩm từ 
sữa; chế phẩm bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa; sản 
phẩm thay thế sữa; dầu ăn; chất béo. 

 

 
(210) 4-2018-30334 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.2.7; 26.4.2; 7.1.5; A7.1.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quang  (VN) 
Thôn Đống Cao, xã Tư Mại, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2018-30335 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.12.1; A5.3.15; 25.1.6; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
(731) BION TECH INC.   (TW) 

5F, No.6, Ke-dong Rd., Sec. 3, Science-
Based Industrial Park, Jhunan Township, 
Miaoli County, Taiwan 35053 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng. 

 

 
(210) 4-2018-30340 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Phaidros Healthcare Pte Ltd  

(SG) 
545 Orchard Road #05-17, 238882 
Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm, có chứa thuốc; chế phẩm giúp tăng cường khả 
năng sinh sản (dùng cho mục đích y tế); dược phẩm dùng trong điều trị phụ khoa; chế 
phẩm dược. 
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(210) 4-2018-30341 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) PyunKang Korean Medicine 
Skin Laboratory  (KR) 

(MA Plaza) #401, 4F., 875, Dalgubeol-

daero, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, 

Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; tinh 

dầu ete; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; bút kẻ mắt; phấn trang điểm cho mắt; kem 

nền trang điểm dưỡng da; nước hoa; nước sơn móng cho mục đích mỹ phẩm; dầu oải 

hương; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng mỹ phẩm không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-30342 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) VIVAKOREA CO., LTD.  (KR) 

#607, Ace Twin Tower 2cha, 273, 

Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; 

nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); gel xoa bóp, trừ loại 

dùng cho mục đích y tế; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ dạng miếng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ 

phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm chăm sóc da chống lão hóa (mỹ phẩm); chế phẩm 

mỹ phẩm cho tóc và da đầu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chống 

nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc móng. 
 

 
(210) 4-2018-30343 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8; A25.7.21 

(731) Skechers U.S.A., Inc. II  (US) 

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan 

Beach, California 90266, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
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(210) 4-2018-30344 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 3.7.17; A26.4.6 (540) 

  

(731) Tổng công ty Giấy Việt Nam - 
Công ty TNHH  (VN) 
25A Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy lau mặt; giấy vệ sinh (giấy dùng 

trong nhà vệ sinh). 
 

 
(210) 4-2018-30345 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE   (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ; các loại cửa gỗ. 
 

Nhóm 40: Sản xuất đồ gỗ nội thất cho người khác. 
 

 
(210) 4-2018-30346 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ; các loại cửa gỗ.  
 

Nhóm 40: Sản xuất đồ gỗ nội thất cho người khác. 
 

 
(210) 4-2018-30347 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ; cửa gỗ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-30349 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A3.7.25; 3.7.18; A3.7.24 

(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ du lịch MAP TOUR GUIDES  
(VN) 
Số 9 khu tập thể Công ty Xuất nhập khẩu 

Thủy sản Hà Nội, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cung cấp dịch vụ dẫn 

đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch 

vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-30350 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(731) BURKATOVSKI VLADISLAV   (DE) 

Sehottewg 14 22087 Hamburg/ Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy; huấn luyện (đào tạo); xuất bản sách; trường đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-30351 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6; 26.1.1; 

A26.1.18 

(591) Da cam, trắng. 

(731) Trần Văn Chinh  (VN) 
Số 61 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả, thịt, cá.  
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(210) 4-2018-30352 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
Thiết Việt   (VN) 
Số 59 Hải Phòng, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang 

trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-30353 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.21; A5.7.22; A5.7.23 

(591) Xanh lá cây, nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Quán Quân  
(VN) 
94 - 96 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

(511)   Nhóm 31: Quả bơ (chưa chế biến); quả tươi; hạt giống để trồng; cây giống.  
 

 
(210) 4-2018-30355 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.1.6; A3.1.24 

(731) HENAN XINCHI INTERNATIONAL 

TRADING CO.,LTD.  (CN) 

No.0920,9F,No.14 Shangwu Waihuan 

Rd.,Zhengdong New 

Dist.,Zhengzhou,China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi sách học sinh; balô; túi xách tay; túi du lịch; túi dết; túi; cặp đựng giấy tờ, 

tài liệu; túi cho thể thao; cặp sách chống gù lưng [cặp sách học sinh Nhật Bản]; ví đựng 

tiền. 
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(210) 4-2018-30356 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.1.6; A3.1.24 

(731) Henan Xinchi International 
Trading Co., Ltd.   (CN) 
No. 0920, 9F, No.14 Shangwu Waihuan 

Rd., Zhengdong New Dist., Zhengzhou, 

China.  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; váy; áo mưa; quần áo thể dục; đồ đội đầu; 

trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; trang phục cưới hỏi.  
 

 
(210) 4-2018-30357 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(731) SHENG SHANG HUNG TRADING 

CO., LTD.   (TW) 

No. 73, Hui'an St., Yuanlin City, 

Changhua County 510, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục 

đích gia dụng; phấn để làm sạch; chế phẩm làm sạch; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau 

chùi; xà phòng (không phải xà phòng diệt khuẩn hay chứa thuốc).  
 

(210) 4-2018-30359 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.4; 26.3.3; 4.5.3; A1.1.12 

(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng, vàng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Hoàng Dương  (VN) 
Số 21, ngõ 37 phố Trần Quốc Toàn, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non.  
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(210) 4-2018-30360 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 1.1.15 
(591) Đỏ, xanh biển đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Ánh  (VN) 
162 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm và thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30361 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dầu 
nhờn Nam Sài Gòn  (VN) 
61 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt cho xe cộ; chất bôi trơn; xăng dầu.  
 

 
(210) 4-2018-30362 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.1; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Xanh rêu, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Hưng Thuận  
(VN) 
763/5/4/4A đường Trường Chinh, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng trong gia đình và văn phòng. 
 

 
(210) 4-2018-30364 (220) 05.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 22.1.15 
(731) WANG, ZHAOMING         (CN) 

No.74 Douhudi town, Gong'An County, 
Hubei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hiện; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ 
quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2018-30365 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) WANG, ZHAOMING   (CN) 

No.74 Douhudi town, Gong'An County, 
Hubei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hiện; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ 
quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-30366 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) WANG, ZHAOMING   (CN) 

No.74 Douhudi town, Gong'An County, 
Hubei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hiện; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ 
quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-30367 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du học 
MELLINK Hà Nội   (VN) 
Số 74, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tuyển dụng thương mại; tư vấn tuyển dụng nhân sự; quảng cáo tuyển 

dụng nhân sự; dịch vụ đại lý tuyển dụng nhân sự; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ.  
 

Nhóm 41: Tư vấn du học; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp 
và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp, tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp 
và tiến hành hội thảo chuyên đề; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ 
chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch thuật.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến di trú (dịch vụ di trú và nhập cư).  
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(210) 4-2018-30369 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) WU JIANG   (CN) 

No. 2, Tanxiang lu 1st Street, Baiyun 
Haide Villa, Dongyang City, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Khô gà cay; hoa quả khô, ô mai, thịt gia cầm khô; rau củ khô; chế phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2018-30370 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) WU JIANG  (CN) 

No. 2, Tanxiang lu 1st Street, Baiyun 
Haide Villa, Dongyang City, Zhejiang 
Province, China.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Khô gà cay; hoa quả khô; ô mai, thịt gia cầm khô; rau củ khô; chế phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2018-30371 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; A6.3.14 
(591) Nâu, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn quản lý và 
đào tạo CERTAIN REACH 
GLOBAL   (VN) 
Tầng 21, toà nhà 109 Trần Hưng Đạo, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; hãng thông tin thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-30372 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ NANO BIOPLANT FLORA   (VN) 
Số 17, ngõ 54, phố Mạc Thị Bưởi, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-30373 (220) 05.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Ngô Thị Diệu Hiền  (VN) 

297/28 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-30374 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây nhạt và đậm, màu trắng, 

xanh lá cây nhạt, đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn và đầu 

tư HANA   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Detech Tower, số 2 
đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; ngân hàng thế chấp; dịch vụ tín dụng; dịch vụ bảo hiểm; dịch 

vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-30375 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Cửa hàng Hiếu Bằng  (VN) 
CH3818 - HH2A, Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: In ảnh chụp. 
 

 
(210) 4-2018-30376 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Veneto  (VN) 
Số 15/32/43 An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-30377 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.3.20 
(591) Xanh, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Võ Hồng Loan   (VN) 
Đường Võ Văn Kiết, ấp Giồng Cát, xã 
Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ tươi, trái cây tươi, hải sản (tươi sống), hoa tươi, hạt giống thực vật, cây 
giống. 

 

 
(210) 4-2018-30378 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, vàng, trắng. (540) 

 

(731) Phạm Hồng Khoa  (VN) 
76/1 đường 8, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Gậy chơi bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; bàn bi-a; bóng bi-a. 
 
 

(210) 4-2018-30379 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 1.15.15; 24.17.24 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Khang Phúc  (VN) 
Số 33 phố Nguyễn Thị Định, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Cua chưa qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2018-30380 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y học Bản 
địa và Thương mại Việt Nam  
(VN) 
Số 129 phố Hải Đông, phường Lê Thanh 
Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-30381 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Y học Bản 
địa và Thương mại Việt Nam  
(VN) 
Số 129 phố Hải Đông, phường Lê Thanh 
Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30382 (220) 06.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A1.5.3; 1.17.11; 5.7.3; 

A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng, xanh dương.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Con Cò Vàng  (VN)
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-30383 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.1.18; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

nước biển, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ cao quốc tế Con 
Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-30388 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Inca Việt 

Nam   (VN) 
Số 89B, đường Bùi Thị Xuân, tổ 24, 
phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, 
tỉnh Hòa Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: dầu omega 3-6-9 làm từ hạt sacha inchi dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược làm từ hạt sacha inchi dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Dầu ăn làm từ hạt sacha inchi.  
 

Nhóm 30: Hạt sacha inchi rang sấy.  
 

 
(210) 4-2018-30389 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Thanh Lương  (VN) 

57G khu phố 6, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt), đồ trang sức, tất 
(vớ), túi xách, balô, ví tiền. 

 

 
(210) 4-2018-30390 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Vàng, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất cơ khí Vân 
Phong  (VN) 
98/50/15 ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Lan can bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; vật dụng nhỏ bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-30391 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A25.7.7 
(731) HUANG. HONGJIA   (CN) 

AZhejiang Province, Yiwu, Jundu 
Garden. 16-1-502, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các mặt hàng thời trang: quần áo, giày dép, balô, túi 
xách, phụ kiện trang sức, thắt lưng (dây nịt), áo khoác. 
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(210) 4-2018-30392 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.11.13; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Vũ Thanh Tâm  (VN) 

54 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt. 
 

Nhóm 37: Trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2018-30393 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 1.15.24; A3.11.24; 3.11.7; 

7.11.1 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ ăn 
uống Cầu Quan  (VN) 
6 Huyền Quang, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ ăn, uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-30394 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A26.11.8; A1.1.2; 1.1.15 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Winstar  (VN) 
75 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2018-30395 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; 

A17.2.2 
(540) 

  

(731) Lê Viết Trường  (VN) 
Số 1 ngõ 150/8 đường Nguyễn Chí 
Thanh, xóm Yên Vinh, xã Hưng Đông, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-30396 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 

(591) Nâu, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP may mặc thời 
trang 3T - Nghệ An  (VN) 
Số 16, đường Minh Tân, khối Tân Tiến, 

phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-30397 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 1.15.23 

(591) Xanh dương đậm, vàng, vàng nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Dương Thị Lương Hiền  (VN) 
84 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê giải khát; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-30398 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.15.15; 3.7.17; A24.15.11; 26.15.9; 

26.15.11 

(591) Cam, xanh coban. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Scommerce  (VN) 
469 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; 

kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát 

nhanh hàng hóa và thư tín; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ lưu kho; bao gói hàng hóa. 
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(210) 4-2018-30399 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; 3.7.17; 26.15.9; 26.15.11; 

A24.15.11 
(591) Cam, xanh coban. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Scommerce  (VN) 
469 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; chuyên chở bằng xe tải; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; 
dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận tải; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ 
vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); bao gói hàng hóa; hậu cần vận tải. 

 

 
(210) 4-2018-30400 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế HABALA Việt Nam  (VN)
A16 - TT6 KĐT mới Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi sách học sinh, cặp học sinh, vali, vali có bánh xe, vali [hành lý]. 
 

 
(210) 4-2018-30401 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lá cây, vàng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thành Giao  
(VN) 
S34-1 khu phố Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán các chất phụ gia ổn định cho động cơ; mua bán 
sơn tàu biển; mua bán nguyên vật liệu làm đường.  

 

 
(210) 4-2018-30403 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Từ Quá Khứ  
(VN) 
36/6 đường số 5, khu phố 5, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; quản lý tư liệu bằng máy 
tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải thư tín và hàng hóa; dịch vụ giao hàng; chuyển phát thư tín; 
chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ giao thư và hàng hóa theo lịch hẹn; vận tải. 

 

 
(210) 4-2018-30404 (220) 06.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP giáo dục NBB  (VN) 
BT1-09 khu đô thị Văn Khê, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; huấn 
luyện; tổ chức và điều hành hội thảo; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2018-30405 (220) 06.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Savoor  (VN) 
Số 46 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-30406 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.13.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
ENFANEST  (VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến). 
 
 

(210) 4-2018-30407 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.6; 26.3.2; 26.1.10 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hữu An Khang  
(VN) 
106 đường TL19, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ, balô, túi xách. 
 
 

(210) 4-2018-30408 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt  (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-30409 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2018-30410 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt    (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-30411 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt    (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-30412 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Erom Global Co., Ltd.  (KR) 

111 Toegyenonggong-ro, Chuncheon-si, 
Gangwon-do, Republic of Korea (Post 
code: 24427) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây hỗn hợp sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây được 
bảo quản; trái cây và rau được chế biến; trái cây và rau được bảo quản đông lạnh; trái cây 
và rau được sấy khô; trái cây và rau được nấu chín; sữa đậu nành; trái cây sấy khô; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt. 

 
 

(210) 4-2018-30413 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Erom Global Co., Ltd.  (KR) 

111 Toegyenonggong-ro, Chuncheon-si, 
Gangwon-do, Republic of Korea (Post 
code: 24427) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột cho thực phẩm; bột gạo nâu cho thực phẩm; ngũ cốc được xay xát, làm 
bóng; các sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; ngũ cốc được chế biến; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở lúa mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ uống trên cơ sở trà; 
trà; cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-30414 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc Hoàng 
Thiên Sơn  (VN) 
55 Võ Thị Sáu, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo [trang phục], giày dép, giày tập thể thao, giày đá bóng, giày 
cao su, mũ nón, đồ đội đầu, thắt lưng [trang phục], ca vát, tất, găng tay [trang phục], đồng 
phục [đồng phục], quần áo lót, khăn quàng cổ, quần áo bơi, quần áo da, quần áo giả da, 
trang phục dệt kim, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang, quần áo bảo hộ lao động, 
nón bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, khẩu trang; đại lý xuất nhập khẩu quần áo 
[trang phục], giày dép, giày tập thể thao, giày đá bóng, giày cao su, mũ nón, đồ đội đầu, 
thắt lưng [trang phục], ca vát, tất, găng tay [trang phục], đồng phục [đồng phục], quần áo 
lót, khăn quàng cổ, quần áo bơi, quần áo da, quần áo giả da, trang phục dệt kim, trang 
phục dùng trong các lễ hội hóa trang; quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo đồng phục (trang phục); dịch vụ gia công quần áo. 
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(210) 4-2018-30415 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 2.1.11 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Đặng Quang 

Hoạt  (VN) 
Thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống không có cồn, trà sữa, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
nước ép trái cây, nước sinh tố, nước quả ép, nước khoáng (đồ uống), phô mai, bánh pizza, 
thực phẩm chiên rán (như gà rán, xúc xích rán, thịt rán). 

 

(210) 4-2018-30416 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 6.1.2; 26.3.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

MỸ  (VN) 
674/18 khu phố 6, phường Long Toàn, 
thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Muối ăn; muối i-ốt dùng để ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30417 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH NATURAL FARM  

(VN) 
232-234 Bến Than, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; nước giặt; nước lau sàn; chất để tẩy rửa; chế phẩm đánh 
bóng; chất tẩy dầu mỡ; chất mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức 
tóc; thuốc đánh răng. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 18: Va li; túi xách; cặp xách; ba lô; da và giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến; thủy hải sản đã qua chế biến; gia cầm đã qua chế 

biến; thịt đã qua chế biến; hoa quả sấy khô; dầu ăn; mỡ động vật; sữa; trứng. 

 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; chất phụ gia 

cho thực phẩm; cà phê; chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn; bột cọ; bột ngũ 

cốc; chế phẩm ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kẹo; nước đá; đường; mật ong; mật đường 

cho thực phẩm; men làm bánh; bột nở; muối nấu ăn; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); 

đồ gia vị; kem. 

 

Nhóm 31: Giống cây trồng; động vật sống; rau củ quả tươi; vật nuôi; con giống hải sản; 

hoa quả tươi; thủy hải sản (còn sống). 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia; nước ép hoa quả; đồ uống có ga; siro dùng cho đồ 

uống; nước khoáng (đồ uống). 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược liệu, mỹ phẩm, sợi tơ tằm, bông vải, hàng may mặc, đồ thủ công 

mỹ nghệ; dịch vụ quảng cáo; mua bán phân bón, lương thực thực phẩm, nông lâm sản và 

động vật sống. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa. 
 

Nhóm 40: Chế biến thủy hải sản; chế biến gỗ; chế biến lương thực thực phẩm, (tất cả các 

dịch vụ chế biển theo đơn đặt hàng của người khác). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
 

Nhóm 44: Trồng trọt; chăn nuôi động vật; dịch vụ tái trồng rừng; dịch vụ nuôi trồng thủy 

hải sản; khai thác thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2018-30418 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.3.23; 3.7.17; 25.1.9; 

A25.1.10 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Mỹ Thiên 
Trường  (VN) 
428 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, kem làm trắng da, tinh dầu, thuốc nhuộm tóc, nước 

thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2018-30419 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.2; 7.3.1; 7.1.24; 1.15.5 
(591) Trắng, đen, ghi, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Đông Thành  
(VN) 
Số nhà 16, ngõ 118, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại bếp gas, bếp từ, quạt hút khói trong bếp, bình tắm nước nóng 
dùng gas. 

 

 
(210) 4-2018-30421 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Cam, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đào Tạo Thông 
Minh  (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Giầy Việt, 180 - 182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2018-30423 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-30424 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2018-30425 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-30426 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Thuốc lá Đà 

Nẵng  (VN) 
Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê  
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-30427 (220) 06.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, nâu, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Di Hào   (VN) 
ấp 4, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế (dầu sát trùng và cầm máu); dầu xoa bóp; dầu 
dùng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh; dầu cảm cúm; dầu chữa say sóng và muỗi 
cắn. 

 

 
(210) 4-2018-30430 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.2; 1.1.14 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Bảy 
Sao  (VN) 
Số nhà 80, ngõ 131, đường Hồng Hà, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; 
nước hoa; kem làm trắng da.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dùng 
cho mục đích y tế); băng vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-30431 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 1.1.14 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Bảy 
Sao  (VN) 
Số nhà 80, ngõ 131, đường Hồng Hà, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; tã giấy dùng cho trẻ em.  
 

 
(210) 4-2018-30432 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.2; 1.1.14 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Bảy 
Sao  (VN) 
Số nhà 80, ngõ 131, đường Hồng Hà, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ nhà trọ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 

 
(210) 4-2018-30433 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.24; A7.1.11; 7.1.13 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
và chế tạo thiết bị điện lưới 
Miền Bắc  (VN) 
Số 88 thôn Vân Lũng, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy hàn điện; máy khoan dùng điện; máy cắt dùng điện; máy 
mài dùng điện; máy xay.  

 

Nhóm 09: Máy biến áp; ổn áp điện; công tắc điện; ổ cắm điện; át to mát điện; bộ sạc pin 
cho điện thoại.  
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Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bếp ga; bếp điện; lò vi sóng; đèn led (thiết bị chiếu sáng); 

quạt điện. 
 

 
(210) 4-2018-30434 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.3; 24.15.21; 26.4.4; A24.15.11 

(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
và chế tạo thiết bị điện lưới 
Miền Bắc  (VN) 
Số 88 thôn Vân Lũng, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy hàn điện; máy khoan dùng điện; máy cắt dùng điện; máy 

mài dùng điện; máy xay.  
 

Nhóm 09: Máy biến áp; ổn áp điện; công tắc điện; ổ cắm điện; át to mát điện; bộ sạc pin 

cho điện thoại.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bếp ga; bếp điện; lò vi sóng; đèn Led (thiết bị chiếu sáng); 

quạt điện.  
 

 
(210) 4-2018-30438 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 

Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 

 
(210) 4-2018-30439 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 

Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế  
 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).   
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(210) 4-2018-30440 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2018-30441 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2018-30442 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Cơ sở Hải Dung  (VN) 

Số nhà 57, phố Phan Đình Phùng, 
phường Cẩm Thượng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh đậu xanh; bột đậu xanh.  

 

 
(210) 4-2018-30443 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Cơ sở Hải Dung  (VN) 

Số nhà 57, phố Phan Đình Phùng, 
phường Cẩm Thượng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh đậu xanh; bột đậu xanh.  
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(210) 4-2018-30445 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; 9.1.10; 26.13.25; A24.15.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Dương Đức Thiện   (VN) 
ấp Mỹ Thuận, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dụng cụ hỗ trợ y tế cho cơ thể. 

 

 
(210) 4-2018-30447 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A5.7.23; 4.5.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH RED & BLUE   (VN)
C1.07 khối nhà C, đường Nguyễn Lương 
Bằng, khu phố Riverside Residence, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải rượu (không chứa thuốc).  

 

 
(210) 4-2018-30448 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH ROXO  (VN) 

Thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm cách nhiệt và cách điện), chất kết dính cho sơn, chất màu 
nhuộm gỗ, nhũ tương bạc (chất nhuộm), bột màu vàng hoàng thổ, véc ni.  

 
Nhóm 19: Bột bả mát tít (bột trét tường); gạch; ngói, không bằng kim loại; xi măng.  

 

 
(210) 4-2018-30449 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH ROXO  (VN) 

Thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm cách nhiệt và cách điện), chất kết dính cho sơn, chất màu 
nhuộm gỗ, nhũ tương bạc (chất nhuộm), bột màu vàng hoàng thổ, véc ni.  
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Nhóm 19: Bột bả mát tít (bột trét tường); gạch; ngói, không bằng kim loại; xi măng.   
 

 
(210) 4-2018-30450 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH ROXO  (VN) 

Thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột bả mát tít (bột trét tường); gạch; ngói; xi măng.  

 

 
(210) 4-2018-30451 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam  (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30452 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.11; A19.3.4; 26.7.25; 25.1.6; 

A25.7.7; 26.1.1; 26.4.2; 26.15.1 
(591) Hồng, trắng, xám, xanh dương, xanh lá 

cây, đỏ, vàng, đen. 
(731) Phil-International Co., Ltd.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-30453 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.4.2; A19.3.4; 

A26.11.12; 26.15.11 
(591) Vàng, da cam, ghi, hồng đất, xanh lá 

cây, xanh nhạt, đen, trắng, vàng cam. 
(731) Phil-International Co., Ltd.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30454 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A19.3.4; A26.11.8; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, hồng, trắng. 
(731) Phil-International Co., Ltd.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30455 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; 26.15.1; 26.1.6; A26.11.12; 

25.5.25; A19.3.4; 26.15.11 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng cam, đỏ nhạt, ghi, 

vàng nhạt. 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30456 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30457 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30458 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1791 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-30459 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại. 

 

 
(210) 4-2018-30460 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại. 

 

 
(210) 4-2018-30461 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại. 
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(210) 4-2018-30462 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 

hại. 
 

 
(210) 4-2018-30463 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 3.7.19; A5.3.13; 20.1.1; 

A20.1.11 

(591) Nâu, trắng, nâu nhạt. 

(731) Công ty luật hợp danh MP  
(VN) 
Lầu 10, số 151 - 151B Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tham gia tố tụng. 
 

 
(210) 4-2018-30464 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; 1.15.14; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Đức 
Thành §¾k L¾k    (VN) 
Km18, quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện 

Kr«ng P¾c, tỉnh §¾k L¾k 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2018-30465 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.23; 7.3.11; 6.1.2 

(591) Xanh lá cây đậm; xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Đức 
Thành §¾k L¾k   (VN) 
Km18, quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện 

Kr«ng P¾c, tỉnh §¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu. 
 

 
(210) 4-2018-30466 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; 25.7.25; 26.1.4; 25.5.1 

(591) Trắng, đỏ, hồng, xanh rêu, xanh rêu nhạt.

(731) Bùi Thị Kim Chi  (VN) 
14/43 Lý Thường Kiệt, phường Phú 

Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ môi giới và đặt chỗ spa trên trang thông tin điện tử (trang web). 
 

 
(210) 4-2018-30467 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.7.10; 26.1.2; A6.19.9 

(591) Vàng, nâu, trắng, đen, đỏ, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu O.N.E  (VN) 
Số 23 ngách 193/74, ngõ 193 đường Phú 

Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: rau, củ, quả tươi, rau, củ quả chế biến, 

thủy hải sản chế biến, đồ uống, nông sản, lâm sản chế biến, động vật sống, lương thực, 

thực phẩm chế biến.  
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(210) 4-2018-30468 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3; 26.13.1; A1.1.5; A1.1.10 
(731) Công ty TNHH Sơn Nano Việt 

Nam  (VN) 
Số 54, ngõ 168 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); véc ni.  
 
 

(210) 4-2018-30469 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH Sơn Nano Việt 

Nam   (VN) 
Số 54, ngõ 168 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); véc ni.  
 
 

(210) 4-2018-30470 (220) 06.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.1.24; 21.1.15 (540) 

  

(731) Vương Xuân Chiến  (VN) 
132/96J Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho 
thuê căn hộ; cho thuê văn phòng. 

 
 

(210) 4-2018-30471 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1795 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; máy nén khí.  
 

 
(210) 4-2018-30472 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo râu dùng điện; dụng cụ tẩy lông dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc 

cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 
 

 
(210) 4-2018-30473 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đào tạo NLP 

SET A FIRE Việt Nam   (VN) 
Tầng 7, số 17 ngõ 15 Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp; 

dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục; tổ chức cuộc thi giáo dục; xuất bản sách. 
 

 
(210) 4-2018-30474 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 24.17.20 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, cam, đen. 
(731) Công ty tài chính cổ phần 

Điện Lực  (VN) 
Tầng 14, 15 và 16 tháp B, tòa nhà EVN, 
số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; phát hành thẻ tín dụng; 
trả góp; cho vay theo bảo lãnh. 
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(210) 4-2018-30475 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.17; 24.17.20 

(591) Đen, xám. 

(731) Công ty tài chính cổ phần 
Điện Lực  (VN) 
Tầng 14, 15 và 16 tháp B, tòa nhà EVN, 

số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; phát hành thẻ tín dụng; 

trả góp; cho vay theo bảo lãnh.  
 

 
(210) 4-2018-30476 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.13; 2.1.11; 2.1.1; A3.7.24; 3.7.6 

(591) Đen, trắng, nâu đậm, nâu, đỏ, xám. 

(731) Nguyễn Doãn Toại  (VN) 
Số nhà 14A, đường Minh Khai, tổ dân 

phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vịt quay, gia cầm đã sơ chế đóng gói (vịt, gà), thịt gia cầm, 

trứng.  
 

 
(210) 4-2018-30477 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.9; 26.4.3; 6.1.2; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Xanh dương, trắng, đen, xám. 

(731) Công ty cổ phần Hòn Tre  (VN) 
Tổ 9, ấp 2, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, 

tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Đá hoa cương, đá hộc (đá dùng trong xây dựng). 
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(210) 4-2018-30478 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Detail  (VN) 
215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các loại công trình (công trình dân dụng, công nghiệp, giao 

thông, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp); trang trí nội ngoại thất; xây 
lắp bảo trì, bảo dưỡng các công trình xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; tư vấn 
xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế đối với các công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ lập quy hoạch đô 
thị; tư vấn kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2018-30479 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(731) Tiens Group Co., Ltd.  (CN) 

Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Industrial Park, Tianjin, China

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để ngâm ướt, nhúng ướt, thấm ướt khi giặt; chế phẩm để giặt; chất 

hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; bột giặt; chất tẩy rửa, trừ 
loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy 
vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm làm sạch; chất tẩy rửa dạng lỏng, trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh răng (không chứa thuốc); mỹ 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-30480 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 

lưu trú Sen Việt  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà Greenstar, 70 Phạm 
Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm 
việc chung; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-30482 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) LOTTE FOODS CO., LTD.  (KR) 

19, Yangpyeong-ro 19-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; đường 

từ sữa dùng cho mục đích dược phẩm; tã lót trẻ em [quần tã]; hộp thuốc cấp cứu [có chứa 
thuốc bên trong]; cao dán. 

 

 
(210) 4-2018-30484 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; A26.4.24 
(731) Leonian Singapore Pte. Ltd.  

(SG) 
4 Chang Charn Road Singapore 159633 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi cho thể thao; túi cho người leo núi; túi cho người cắm trại; túi; túi 

đựng quần áo dùng để đi du lịch; ba lô; tay nắm của vali; vali; túi du lịch; vali du lịch; 
rương (hành lý). 

 

 
(210) 4-2018-30486 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Commo Vina  

(VN) 
Số 18 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (dao, kéo); thìa; dĩa; bàn là điện. 
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(210) 4-2018-30487 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FASHION NET KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS FASHION NET 
INC.)   (JP) 
11-37, Akasaka 8-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo bơi; tạp dề (trang phục); bít tất ngắn cổ và tất 
dài; khăn quàng lông; khăn choàng; khăn quàng cổ; găng tay (trang phục) và găng tay hở 
ngón (trang phục); khăn choàng cổ (khăn quàng cổ); mũ che tai (trang phục); đồ đội đầu; 
nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần; dải thắt lưng (trang phục); 
thắt lưng (trang phục); đồ đi chân.  

 
 

(210) 4-2018-30488 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1 
(731) Skechers U.S.A., Inc. II  (US) 

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan 
Beach, California 90266, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 
 

(210) 4-2018-30489 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(731) Skechers U.S.A., Inc. II  (US) 

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan 
Beach, California 90266, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 
 

(210) 4-2018-30490 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.4.6 
(591) Đen, trắng, đỏ, da cam. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO  (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên. 
 

 
(210) 4-2018-30491 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.27; 5.7.1; 7.1.24; 26.2.7; 7.3.11; 

A11.3.4 
(591) Nâu, trắng, nâu đậm. 
(731) Phạm Văn Bình   (VN) 

99C21 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư quỹ; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; mua bán bất động sản; môi 
giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-30492 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Lê La  (VN) 

138-138A Lê Lai, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; karaoke; vũ trường. 
 

Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống; quán rượu (quán bar); quán bia; quán cà phê; 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-30493 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Lê La   (VN) 

138-138A Lê Lai, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; karaoke; vũ trường. 
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(210) 4-2018-30494 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH sơn Senda Việt 

Nam  (VN) 
84 đường TL 16, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất kết dính cho bê tông; chất dính dùng 
trong mục đích công nghiệp; chất gắn/chất kết dính [luyện kim]; chất gắn/chất kết dính để 
sửa chữa/vá lại đồ vật bị vỡ/gẫy; hóa chất dùng cho xây dựng.  

 

Nhóm 19: Keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo chà ron. 
 

 
(210) 4-2018-30496 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.13.24; 3.13.1 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Hoxuro  (VN) 

Số 38 đường Út Tịch, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 10: Máy xoay dùng cho mục đích y tế; máy mát xa cầm tay dùng bằng điện; dụng 
cụ lấy ráy tai; nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: các loại tăm bông, tóc dùng để ngoáy tai, máy ngoáy tai, 
máy mát xa.  

 

 
(210) 4-2018-30497 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO  (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên. 
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(210) 4-2018-30498 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH phát triển giáo 

dục A.P.U  (VN) 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học, đại học và sau đại học; giáo dục dạy 
nghề; giáo dục đào tạo không chính quy: đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức-kỹ năng; giáo dục đáp ứng nhu cầu người học; tư 
vấn du học; nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát triển giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-30499 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 5.7.13; 2.9.10; A5.7.23 
(591) Xanh, vàng đậm, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh An Minh Phú  
(VN) 
824 Hưng Phú, phường 10, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ khám và chữa 
bệnh nha khoa. 

 

(210) 4-2018-30500 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15; A24.15.11; 

26.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn An 

Phát Holdings  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa 
tổng hợp (dạng thô chưa qua xử lý).  

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại sắt, thép, nhôm. 
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Nhóm 16: Mạng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói.  

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo, bán thành phẩm; chất dẻo bán 
thành phẩm; sợi bằng chất dẻo trừ loại dùng trong ngành dệt, bao bì không thấm nước.  

 

Nhóm 19: Vật liệu phi kim loại như: nhựa ốp trần, tường, lát sàn, tấm nhựa đáy tủ, vật liệu 
trang trí từ nhựa PVC. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 

Nhóm 39: Vận tải. 
 

Nhóm 40: Sản xuất điện. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-30501 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15; A24.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn An 

Phát Holdings  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa 
tổng hợp (dạng thô chưa qua xử lý).  

 

Nhóm 16: Mạng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dero, bán thành phẩm; chất dẻo bán 
thành phẩm; sợi bằng chất dẻo trừ loại dùng trong ngành dệt; bao bì không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2018-30502 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15; A24.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn An 

Phát Holdings  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tài chính; dịch vụ môi giới tài chính.  
 
 

(210) 4-2018-30504 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30505 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30506 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30507 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-30508 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dữ liệu số Thuận An  (VN) 
Số nhà 36, ngõ 94, phố Ngọc Hà, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 
một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá 
và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; đàm phán và 
ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba.  

 

 
(210) 4-2018-30509 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Lantronix, Inc.  (US) 

7535 Irvine Center Drive, Suite 100, 
Irvine, CA 92618, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Sản phẩm phần cứng máy tính kết nối mạng Ethemet, USB và mạng không dây 
(bao gồm mạng Wifi, mạng di động, tần số vô tuyến (RF) không được cấp phép) cùng với 
phần mềm hỗ trợ vận hành, cụ thể, máy chủ đầu cuối, mô-đun nhúng mang vi mạch tích 
hợp chuyên dụng (ASIC), máy chủ mang thiết bị nhúng, máy chủ mang thiết bị ngoài, 
máy chủ truy cập từ xa, thiết bị chuyển mạch và máy chủ chia sẻ mạng in; thiết bị máy 
tính quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin từ xa, cụ thể, máy chủ mang giao diện điều 
khiển an toàn, thiết bị chuyển mạch tín hiệu của bàn phím, chuột và màn hình (KVM) qua 
giao thức internet (IP), thiết bị chuyển mạch tín hiệu của bàn phím, chuột và màn hình 
(KVM) thông qua thiết bị có thể tiếp cận giao thức internet, cụ thể, thiết bị chuyển mạch 
tín hiệu của bàn phím, chuột và màn hình (KVM) thông qua giao thức internet kỹ thuật số 
và thiết bị quản lý nguồn điện từ xa, cụ thể, thiết bị cung cấp nguồn điện. 

 

 
(210) 4-2018-30510 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Dương Văn Biên  (VN) 
Thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-30511 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ tươi, xanh tím than, trắng. 

(731) Nguyễn Văn Nghĩa  (VN) 
Thôn Xuân Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn [trừ sơn cách điện, cách nhiệt]; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt 

khuẩn; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2018-30512 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Optima 
Brothers  (VN) 
Phòng L14-08B, tầng 14, tòa nhà 

Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc 

thuốc lá; hộp đựng thuốc lá không làm bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2018-30513 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9 

(731) ERS GX HOLDING PTE. LTD.  (SG) 

998 Toa Payoh North, #02-02/03, 

Singapore 318993 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 06: Giá đỡ [cấu kiện vận chuyển được] bằng kim loại; giá đỡ [cấu kiện vận chuyển 

được] bằng kim loại dùng cho mục đích lưu trữ; cấu kiện đỡ cho giá bằng kim loại [không 

phải bộ phận của đồ đạc]; cấu kiện ngăn cách cho giá bằng kim loại [không phải bộ phận 

của đồ đạc]; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng để lưu trữ; khung bằng kim loại dùng cho 

xây dựng. 
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(210) 4-2018-30514 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) ORION HOLDINGS CORPORATION  

(KR) 
13 Baekbeom-ro 90 da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột làm từ ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kẹo cao su; bánh mì 
nhỏ; bánh gạo; bánh quy bơ; bánh mì; bánh nhân kem; kem lạnh; trà ướp lạnh; bánh đậu 
ngọt dạng thanh được chế biến bằng cách làm đông bột đậu sệt; bánh kẹo dạng thạch; sô 
cô la thành phẩm; sô cô la; bánh trứng; kẹo; ca cao; bánh qui; bánh qui giòn; bánh mì 
cuộn xúc xích. 

 

 
(210) 4-2018-30518 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.1.5 
(731) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 
Pontedera (Pisa), Italy  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhãm 12: Xe scut¬/xe tay ga. 
 

 
(210) 4-2018-30519 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.13.4; 1.15.15; A5.3.13; 

2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 

lá mạ, xanh nước biển, nâu, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hoài Nhơn   (VN) 
18 Trần Bình Trọng, phường 3, thị xã 
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu; dầu thơm, trừ loài dùng cho mục đích y tế; dầu 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; hương liệu cho thực 
phẩm [tinh dầu].  
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(210) 4-2018-30520 (220) 06.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Hồng, đen, hồng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BIZWELL  (VN) 
Tầng 9, 180-192 Nguyễn Công Trứ, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; nước xức tóc. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm dành cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2018-30521 (220) 06.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược AVALON  
(VN) 
10 đường 17, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện, phẫu thuật tạo hình, phun 
chân mày, phun môi, chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2018-30522 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.2; 1.1.14; 26.4.2 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm Red Star Vietnam  (VN) 
Khu 1, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30523 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 18.2.1 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CCM  (VN) 
160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(511)   Nhóm 06: Thép. 
 

 
(210) 4-2018-30524 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.1.9; A25.1.10 

(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NUTRITIONAL 
FOOD  (VN) 
Lầu 16, toà nhà Vincom, 72 Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-30525 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; 26.4.3; 25.1.6; A11.1.18 

(591) Trắng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huy Hiển Đắk 
Mil   (VN) 
34 thôn Xuân Hòa, xã Đức Minh, huyện 

§¾k Mil, tỉnh §¾k Nông 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-30526 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.17; 1.5.1; 1.15.23; 18.5.1 

(591) Vàng đồng, xám. 

(540) 

 

(731) Trần Vĩ Hiền  (VN) 
Số nhà 50, đường Độc Lập, tổ 2, khu phố 

2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, bán vé máy bay, dịch vụ vận chuyển khách du lịch trong và 

ngoài nước.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ lưu trú.  
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(210) 4-2018-30527 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.11.11; 

5.9.12 
(591) trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) HTX sản xuất kinh doanh D.VỤ 
nông nghiệp Nam Cường  (VN) 
Xóm Trại, xã Yên Cường, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 31: Rau cỏ tươi; các loại quả mọng tươi, khoai tây tươi; rau diếp xoăn tươi; dưa 
chuột tươi; quả bí tươi. 

 

 
(210) 4-2018-30528 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Đông Phương  (VN) 
Số 30 đường Nguyễn Thiện Kế, phường 
Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-30529 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.15; 2.9.14; A5.1.16; A2.9.15; 

26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Gia Hân 86  (VN) 
Số 63, ngõ 987, đường Ngô Gia Tự, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bột lúa mạch; bột đậu; bột; bột đậu nành; bột sắn; nghệ. 
 

 
(210) 4-2018-30530 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Đỗ Thế  (VN) 
51 Tôn Thất Tùng, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 03: Thanh sậy mỏng để khuyếch tán chất làm thơm không khí; chế phẩm làm thơm 
không khí; hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu; nước hoa, dầu thơm; xà phòng khử mùi. 
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Nhóm 07: Máy phun; máy phân phối, tự động; thiết bị phun xịt, khuếch tán tinh dầu/chất 

thơm [máy móc]; máy phun sương; thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để 

phun nước thơm và chất khử trùng. 
 

 
(210) 4-2018-30531 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) La Aurora, S.A.  (DO) 

Parque Industrial Tamboril, Carretera 

Santiago Tamboril KM 5, Guazumal 

Santiago, Dominican Republic 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Xì gà. 
 

 
(210) 4-2018-30532 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 

(591) da cam, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ dược hóa mỹ phẩm 
UKHOE  (VN) 
1026 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe; mua bán dược 

phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm dinh dưỡng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược 

phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2018-30533 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Vân Tiên  (VN) 
C17+18 Lô 20, khu đô thị mới Định 

Công, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2018-30534 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Vân Tiên  (VN) 
C17+18 Lô 20, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30535 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Vân Tiên  (VN) 
C17+18 Lô 20, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2018-30536 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Vân Tiên  (VN) 
C17+18 Lô 20, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2018-30537 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Vân Tiên  (VN) 
C17+18 Lô 20, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2018-30538 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Vân Tiên  (VN) 
C17+18 Lô 20, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.   
 
 

(210) 4-2018-30539 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Vân Tiên  (VN) 
C17+18 Lô 20, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2018-30540 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Vân Tiên  (VN) 
C17+18 lô 20, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 
 

(210) 4-2018-30542 (220) 06.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh dương, xanh lá, cam, xanh dương 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Trần Duy Phong   (VN) 
261/14 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Thịt (đã qua chế biến).  
 

Nhóm 31: Động vật sống; gia cầm sống; trái cây tươi; rau, củ và quả tươi. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang trại trồng trọt, chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2018-30543 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A16.1.5; 26.11.22; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Duy Phong   (VN) 
261/14 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo môi trường nước; thiết bị đo môi trường nước bằng điện; thiết bị 
phân tích môi trường nước; thiết bị kiểm tra môi trường nước. 

 
Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ: thiết bị đo môi trường nước, thiết bị đo môi trường nước bằng 
điện, thiết bị phân tích môi trường nước, thiết bị kiểm tra môi trường nước. 

 

 
(210) 4-2018-30544 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) The Coca-Cola Company  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn được. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng và nước uống có ga (đồ uống); nước có 
hương vị trái cây (đồ uống không cồn); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; 
đồ uống có ga; đồ uống tăng lực và đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-30545 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) The Coca-Cola Company  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn được. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng và nước uống có ga (đồ uống); nước có 
hương vị trái cây (đồ uống không cồn); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; 
đồ uống có ga; đồ uống tăng lực và đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-30546 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lá, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Giáo dục 
Sáng tạo GB  (VN) 
Phòng 202, nhà A, khu Công nghệ Phần 
mềm, đường nội bộ Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, 
phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ dạy nghề; cung cấp dịch vụ giáo dục trực 
tuyến; khảo thí giáo dục; dịch vụ thông tin giáo dục.  

 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; thiết 
kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác.  

 

 
(210) 4-2018-30547 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) The Coca-Cola Company  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn được. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng và nước uống có ga (đồ uống); nước có 
hương vị trái cây (đồ uống không cồn); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; 
đồ uống có ga; đồ uống tăng lực và đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2018-30548 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) The Coca-Cola Company  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn được. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng và nước uống có ga (đồ uống); nước có 
hương vị trái cây (đồ uống không cồn); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; 
đồ uống có ga; đồ uống tăng lực và đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-30550 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 26.3.23; 5.1.1; A5.1.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Minh Kiên Phát  

(VN) 
499 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe chở hàng (xe container).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe chở hàng (xe container); dịch vụ vận tải đa phương thức 
(đường bộ, đường sắt, đường biển); dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 
bãi; dịch vụ khai thác kho bãi, bốc dỡ, cung ứng; dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2018-30551 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.5.20 
(591) Hồng, xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Cơ sở Dũng Diệp   (VN) 

Số 2772/MH, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Hạt sen sơ chế bảo quản lạnh; hạt sen sấy khô; hạt sen sấy bơ; tim sen sấy khô; 
trái cây sấy khô. 
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(210) 4-2018-30552 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16 
(591) Đỏ, hồng, trắng. 
(731) Cơ sở Dũng Diệp   (VN) 

Số 2772/MH, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt sen sơ chế bảo quản lạnh; hạt sen sấy khô; hạt sen sấy bơ; tim sen sấy khô; 

trái cây sấy khô. 
 

 
(210) 4-2018-30553 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A6.3.4; 1.15.15; 24.17.24; 26.1.5 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

đen, xám. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quốc 

Quỳnh   (VN) 
Tổ 11, đường Nguyễn Huệ, khu phố 8, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản đông lạnh; hải sản khô; thực phẩm trên cơ sở cá tôm cua ốc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê giải khát.  
 

 
(210) 4-2018-30554 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.1; 5.7.3 
(591) Xanh lá, vàng, trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần VINAFARM 

Việt Nam  (VN) 
Km 10, quốc lộ 1B, xã Thạch Đài, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
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(210) 4-2018-30555 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 

Đức   (VN) 
Thôn Trung Trinh, xã Việt Xuyên, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng nướng (bánh đa nướng); miến.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh tráng nướng, bánh đa vừng, miến.  
 

 
(210) 4-2018-30556 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 15.7.1; 5.7.3; 5.13.4; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đặng 

Sửu   (VN) 
Thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo lạc.  
 

 
(210) 4-2018-30557 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Cam vàng, trắng, xám nhạt, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần VINAFARM 

Việt Nam   (VN) 
Km10, quốc lộ 1B, xã Thạch Đài, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo.  
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(210) 4-2018-30559 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; A5.5.20; A5.3.13; 25.1.25 
(591) Đỏ đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

JANUS  (VN) 
59 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 

phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; dầu gội; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2018-30560 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH bánh khọt Gốc 

Vú Sữa  (VN) 
Số 14 Nguyễn Trường Té, phường 2, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); rau (đã chế biến); trái cây được bảo quản; trứng; sữa.  
 

Nhóm 30: Bánh khọt, bánh ngọt, bánh quy, bánh mỳ, kem lạnh, trà (chè).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê nhà nghỉ du lịch, nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2018-30561 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đặng 

Sửu   (VN) 
Thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo lạc.  
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(210) 4-2018-30562 (220) 06.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 

Đức  (VN) 
Thôn Trung Trinh, xã Việt Xuyên, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng nướng (bánh đa nướng); miến.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh tráng nướng, bánh đa vừng, miến.  
 

 
(210) 4-2018-30564 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED  (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickham's Cay II, Road Town, Tortola, 
VG 1110, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 25: Mũ lưỡi trai; đồ đội đầu; quần đùi ống rộng; quần áo; áo choàng; áo váy; đồ đi 
chân; găng tay (trang phục); áo vét; quần bò; quần áo đan; khăn quàng cổ; áo sơ mi; quần 
dài; giày; dép đi trong nhà; tất ngăn cổ; cà vạt; áo phông ngắn tay; quần dài; quần áo lót; 
quần áo bơi; quần áo trẻ em; quần áo nam giới; quần áo nữ giới; quần áo ngủ; quần áo thể 
thao; bộ quần áo; áo nỉ; áo thun có cổ cài nút (áo polo); quần áo mặc bên ngoài; dải băng 
buộc đầu (trang phục).  

 
 

(210) 4-2018-30565 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED  (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickham's Cay II, Road Town, Tortola, 
VG 1110, British Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 25: Mũ lưỡi trai; đồ đội đầu; quần đùi ống rộng; quần áo; áo choàng; áo váy; đồ đi 
chân; găng tay (trang phục); áo vét; quần bò; quần áo đan; khăn quàng cổ; áo sơ mi; quần 
dài; giày; dép đi trong nhà; tất ngăn cổ; cà vạt; áo phông ngắn tay; quần dài; quần áo lót; 
quần áo bơi; quần áo trẻ em; quần áo nam giới; quần áo nữ giới; quần áo ngủ; quần áo thể 
thao; bộ quần áo; áo nỉ; áo thun có cổ cài nút (áo polo); quần áo mặc bên ngoài; dải băng 
buộc đầu (trang phục).  
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(210) 4-2018-30566 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu FOVINA Hà Nội  (VN) 
N06A, liền kề 56, khu đất dịch vụ Vạn 
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao dộng: thiết bị bảo hộ lao động, không dùng cho mục đích y 
tế.  

 

Nhóm 24: Vải (dùng trong may mặc thời trang).  
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo người lớn; đồng phục (quần áo).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu; quần áo trẻ em, quần áo người lớn, đồng phục (quần 
áo)và vải.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang.  

 

 
(210) 4-2018-30567 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây nhạt và đậm, xám. 
(731) Công ty TNHH THINKLAW   (VN) 

Tầng 3, số 94 Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; 

dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2018-30569 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Vàng, xám, trắng. 
(731) Nguyễn Phi Hiệp  (VN) 

148/3 khu vực 14, phường Châu Văn 
Liêm, quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ (huấn luyện thể hình và sức khoẻ); điều hành các 

lớp thể dục thể hình; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân (huấn luyện thể dục thể hình); dịch 

vụ phòng tập thể dục; câu lạc bộ thể dục và yoga; phòng tập quyền Anh. 
 

 
(210) 4-2018-30572 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Yến  (VN) 
Số 432 tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, 

thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh và tuyến trùng; 

thuốc diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ; chất diệt nấm.  
 

 
(210) 4-2018-30573 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.13; 3.7.21 

(591) Đen, nâu, xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Yến  (VN) 
Số 432 tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, 

thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh và tuyến trùng; 

thuốc diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ; chất diệt nấm.  
 

 
(210) 4-2018-30574 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 

11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 07: Bơm thủy lực (bộ phận máy móc); xi lanh thủy lực dùng cho máy; van thủy lực 

(bộ phận máy móc).  
 

Nhóm 09: Van điện từ; công tắc áp suất.  
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(210) 4-2018-30575 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 25.7.25; A6.3.14; 1.17.25; 

1.17.12 

(591) Vàng, trắng, xanh. 

(731) Hợp tác Sản xuất bánh tráng 
Cù Lao Mây Lục Sĩ Thành  (VN) 
Tổ 8, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu bánh tráng. 
 

 
(210) 4-2018-30576 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) NATURAL FOREST CO., LTD.  (KR) 

(61756) 2F Business Incubation Center, 

Songwon University, Gwangju 

Metropolitan City, Republic of KOREA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược 

phẩm; dược thảo. 
 

 
(210) 4-2018-30577 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & đào 
tạo hướng nghiệp Seednet  
(VN) 
A74 đường số 1, khu dân cư Bắc Rạch 

Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ. 
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(210) 4-2018-30578 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.11.3; A2.9.17 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn & đào 
tạo hướng nghiệp Seednet  
(VN) 
A74 đường số 1, khu Dân Cư Bắc Rạch 
Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động; quản lý tư liệu bằng máy tính; tư vấn quản lý 
nhân sự. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin. 

 

 
(210) 4-2018-30579 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; A26.11.8; A5.5.20; A5.5.21; 

25.1.25; A5.3.13 
(591) Vàng, đỏ, cam, vàng nhạt, rêu vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ HaVin  
(VN) 
Lô D7 thuộc khu phức hợp đô thị, thương 
mại dịch vụ Royal Era 1, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cụng cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời. 

 

 
(210) 4-2018-30581 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Apex  
(VN) 
93 đường 61, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); quán cà phê.  
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa): dịch vụ xoa bóp/mát xa (dịch vụ 
massage), dịch vụ xông hơi (chăm sóc sức khỏe), dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2018-30584 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Amaccao  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 
689 Lạc Long Quân, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, két an toàn, dây 
cáp bằng kim loại (không dùng để dẫn điện), dây kim loại (không dùng để dẫn điện), 
khóa (trừ khóa điện) bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gỗ lát sàn, kính xây dựng, công trình 
có thể chuyên chở được không bằng kim loại, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, vật liệu 
xây dựng chịu lửa không bằng kim loại. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, điện, 
công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
 

(210) 4-2018-30586 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây; xanh lá cây đậm; xanh 

dương; xanh dương đậm; trắng. 
(731) Công ty cổ phần Chuỗi nông 

sản Sài Gòn  (VN) 
Số 215 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ: trái cây đã chế biến, atisô đã được bảo quản, quả 
mọng đã được bảo quản, bơ, lát trái cây mỏng, khoanh khoai tây rán giòn, chất béo từ 
dừa, dầu cải cho thực phẩm, sữa đặc, hạt tẩm ướp gia vị, rau đông khô, trái cây được bảo 
quản, trái cây đóng hộp, tỏi được bảo quản, mứt gừng, mứt ướt, kimchi [món ăn từ rau củ 
lên men, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sản phẩm sữa, nấm đã được bảo quản, dần 
dùng cho thực phẩm, rau muối, cùi trái cây, nho khô, hạt đã chế biến, rau được bảo quản, 
đậu phụ, trứng cá muối, động vật giáp xác không còn sống, hải sản không còn sống (tôm, 
cua, cá, sò, ngao), tổ chim ăn được, chất béo ăn được, trứng, cà đã được bảo quản, thực 
phẩm trên cơ sở cá, xúc xích, thịt, thịt đã được bảo quản, chiết xuất của thịt, thịt đóng 
hộp, kẹo, bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ca cao, 
bột mì, mật ong) kem lạnh, bột, mì sợi, mì ý (pasta), gia vị, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cà 
phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, nghệ, hải sản còn sống (cá, tôm), trứng cá, rau cỏ tươi, 
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thảo mộc tươi, hạt [ngũ cốc], ngô, nấm tươi, rau tươi, nước uống có ga, bia, nước ép trái 
cây, nước khoáng [đồ uống], nước sình tố, nước ngọt; xuất khẩu: trái cây đã chế biến, 
atisô đã được báo quản, quả mọng đã được bảo quản, bơ, lát trái cây mỏng, khoanh khoai 
tây rán giòn, chât béo từ dừa, dầu cải cho thực phẩm, sữa đặc, hạt tẩm ướp gia vị, rau đông 
khô, trái cây được bảo quản, trái cây đóng hộp, tỏi được bảo quản, mứt gừng, mứt ướt, 
kimchi [món ăn từ rau củ lên men], đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sản phẩm sữa, 
nấm đã được bảo quản, dầu dùng cho thực phẩm, rau muối, cùi trái cây, nho khô, hạt đã 
chế biến, rau được bảo quản, đậu phụ, trứng cá muối, động vật giáp xác không còn sống, 
hải sản không còn sống (tôm, cua, cá, sò, ngao), tổ chim ăn được, chất béo ăn được, trứng, 
cá đã được bảo quản, thực phẩm trên cơ sở cá, xúc xích, thịt, thịt đã được bảo quản, chiết 
xuất của thịt, thịt đóng hộp, kẹo, bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc, ca cao, bột mì, mật ong, kem lạnh, bột, mì sợi, mì ý (pasta), gia vị trà, đồ 
uống trên cơ sở trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, nghệ, hải sản còn sống (cá, tôm), 
trứng cá, rau cỏ tươi, thảo mộc tươi, hạt [ngũ cốc], ngô, nấm tươi, rau tươi, nước uống có 
ga, bia, nước ép trái cây, nước khoáng [đồ uống], nước sinh tố, nước ngọt. 

 
 

(210) 4-2018-30587 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

dương. 
(731) Công ty cổ phần Chuỗi nông 

sản Sài Gòn  (VN) 
Số 215 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ: trái cây đã chế biến, atisô đã được bảo quản, quả 

mọng đã được bảo quản, bơ, lát trái cây mỏng, khoanh khoai tây rán giòn, chất béo từ 
dừa, dầu cải cho thực phẩm, sữa đặc, hạt tẩm ướp gia vị, rau đông khô, trái cây được bảo 
quản, trái cây đóng hộp, tỏi được bảo quản, mứt gừng, mứt ướt, kimchi [món ăn từ rau củ 
lên men, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sản phẩm sữa, nấm đã được bảo quản, dần 
dùng cho thực phẩm, rau muối, cùi trái cây, nho khô, hạt đã chế biến, rau được bảo quản, 
đậu phụ, trứng cá muối, động vật giáp xác không còn sống, hải sản không còn sống (tôm, 
cua, cá, sò, ngao), tổ chim ăn được, chất béo ăn được, trứng, cà đã được bảo quản, thực 
phẩm trên cơ sở cá, xúc xích, thịt, thịt đã được bảo quản, chiết xuất của thịt, thịt đóng 
hộp, kẹo, bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ca cao, 
bột mì, mật ong) kem lạnh, bột, mì sợi, mì ý (pasta), gia vị, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cà 
phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, nghệ, hải sản còn sống (cá, tôm), trứng cá, rau cỏ tươi, 
thảo mộc tươi, hạt [ngũ cốc], ngô, nấm tươi, rau tươi, nước uống có ga, bia, nước ép trái 
cây, nước khoáng [đồ uống], nước sinh tố, nước ngọt; xuất khẩu: trái cây đã chế biến, 
atisô đã được bảo quản, quả mọng đã được bảo quản, bơ, lát trái cây mỏng, khoanh khoai 
tây rán giòn, chât béo từ dừa, dầu cải cho thực phẩm, sữa đặc, hạt tẩm ướp gia vị, rau đông 
khô, trái cây được bảo quản, trái cây đóng hộp, tỏi được bảo quản, mứt gừng, mứt ướt, 
kimchi [món ăn từ rau củ lên men], đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sản phẩm sữa, 
nấm đã được bảo quản, dầu dùng cho thực phẩm, rau muối, cùi trái cây, nho khô, hạt đã 
chế biến, rau được bảo quản, đận phụ, trứng cá muối, động vật giáp xác không còn sống, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1827 

hải sản không còn sống (tôm, cua, cá, sò, ngao), tổ chim ăn được, chất béo ăn được, trứng, 
cá đã được bảo quản, thực phẩm trên cơ sở cá, xúc xích, thịt, thịt đã được bảo quản, chiết 
xuất của thịt, thịt đóng hộp, kẹo, bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc, ca cao, bột mì, mật ong, kem lạnh, bột, mì sợi, mì ý (pasta), gia vị trà, đồ 
uống trên cơ sở trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, nghệ, hải sản còn sống (cá, tôm), 
trứng cá, rau cỏ tươi, thảo mộc tươi, hạt [ngũ cốc], ngô, nấm tươi, rau tươi, nước uống có 
ga, bia, nước ép trái cây, nước khoáng [đồ uống], nước sinh tố, nước ngọt. 

 

 
(210) 4-2018-30588 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

dương, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Chuỗi nông 

sản Sài Gòn  (VN) 
Số 215 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ: trái cây đã chế biến, atisô đã được bảo quản, quả 

mọng đã được bảo quản, bơ, lát trái cây mỏng, khoanh khoai tây rán giòn, chất béo từ 
dừa, dầu cải cho thực phẩm, sữa đặc, hạt tẩm ướp gia vị, rau đông khô, trái cây được bảo 
quản, trái cây đóng hộp, tỏi được bảo quản, mứt gừng, mứt ướt, kimchi [món ăn từ rau củ 
lên men, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sản phẩm sữa, nấm đã được bảo quản, dần 
dùng cho thực phẩm, rau muối, cùi trái cây, nho khô, hạt đã chế biến, rau được bảo quản, 
đậu phụ, trứng cá muối, động vật giáp xác không còn sống, hải sản không còn sống (tôm, 
cua, cá, sò, ngao), tổ chim ăn được, chất béo ăn được, trứng, cà đã được bảo quản, thực 
phẩm trên cơ sở cá, xúc xích, thịt, thịt đã được bảo quản, chiết xuất của thịt, thịt đóng 
hộp, kẹo, bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ca cao, 
bột mì, mật ong) kem lạnh, bột, mì sợi, mì ý (pasta), gia vị, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cà 
phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, nghệ, hải sản còn sống (cá, tôm), trứng cá, rau cỏ tươi, 
thảo mộc tươi, hạt [ngũ cốc], ngô, nấm tươi, rau tươi, nước uống có ga, bia, nước ép trái 
cây, nước khoáng [đồ uống], nước sinh tố, nước ngọt; xuất khẩu: trái cây đã chế biến, 
atisô đã được bảo quản, quả mọng đã được bảo quản, bơ, lát trái cây mỏng, khoanh khoai 
tây rán giòn, chât béo từ dừa, dầu cải cho thực phẩm, sữa đặc, hạt tẩm ướp gia vị, rau đông 

khô, trái cây được bảo quản, trái cây đóng hộp, tái được bảo quản, møt gừng, møt ướt, 
kimchi [món ăn từ rau củ lên men], đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sản phẩm sữa, 
nấm đã được bảo quản, dầu dùng cho thực phẩm, rau muối, cùi trái cây, nho khô, hạt đã 
chế biến, rau được bảo quản, đậu phụ, trứng cá muối, động vật giáp xác không còn sống, 
hải sản không còn sống (tôm, cua, cá, sò, ngao), tổ chim ăn được, chất béo ăn được, trứng, 
cá đã được bảo quản, thực phẩm trên cơ sở cá, xúc xích, thịt, thịt đã được bảo quản, chiết 
xuất của thịt, thịt đóng hộp, kẹo, bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc, ca cao, bột mì, mật ong, kem lạnh, bột, mì sợi, mì ý (pasta), gia vị trà, đồ 
uống trên cơ sở trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, nghệ, hải sản còn sống (cá, tôm), 
trứng cá, rau cỏ tươi, thảo mộc tươi, hạt [ngũ cốc], ngô, nấm tươi, rau tươi, nước uống có 
ga, bia, nước ép trái cây, nước khoáng [đồ uống], nước sinh tố, nước ngọt. 
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(210) 4-2018-30589 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

dương, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Chuỗi nông 

sản Sài Gòn  (VN) 
Số 215 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ: trái cây đã chế biến, atisô đã được bảo quản, quả 

mọng đã được bảo quản, bơ, lát trái cây mỏng, khoanh khoai tây rán giòn, chất béo từ 
dừa, dầu cải cho thực phẩm, sữa đặc, hạt tẩm ướp gia vị, rau đông khô, trái cây được bảo 
quản, trái cây đóng hộp, tỏi được bảo quản, mứt gừng, mứt ướt, kimchi [món ăn từ rau củ 
lên men, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sản phẩm sữa, nấm đã được bảo quản, dần 
dùng cho thực phẩm, rau muối, cùi trái cây, nho khô, hạt đã chế biến, rau được bảo quản, 
đậu phụ, trứng cá muối, động vật giáp xác không còn sống, hải sản không còn sống (tôm, 
cua, cá, sò, ngao), tổ chim ăn được, chất béo ăn được, trứng, cà đã được bảo quản, thực 
phẩm trên cơ sở cá, xúc xích, thịt, thịt đã được bảo quản, chiết xuất của thịt, thịt đóng 
hộp, kẹo, bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ca cao, 
bột mì, mật ong) kem lạnh, bột, mì sợi, mì ý (pasta), gia vị, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cà 
phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, nghệ, hải sản còn sống (cá, tôm), trứng cá, rau cỏ tươi, 
thảo mộc tươi, hạt [ngũ cốc], ngô, nấm tươi, rau tươi, nước uống có ga, bia, nước ép trái 
cây, nước khoáng [đồ uống], nước sinh tố, nước ngọt; xuất khẩu: trái cây đã chế biến, 
atisô đã được bảo quản, quả mọng đã được bảo quản, bơ, lát trái cây mỏng, khoanh khoai 
tây rán giòn, chất béo từ dừa, dầu cải cho thực phẩm, sữa đặc, hạt tẩm ướp gia vị, rau đông 

khô, trái cây được bảo quản, trái cây đóng hộp, tái được bảo quản, møt gừng, møt −ớt, 

kimchi [món ăn từ rau củ lên men], đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sản phẩm sữa, 
nấm đã được bảo quản, dầu dùng cho thực phẩm, rau muối, cùi trái cây, nho khô, hạt đã 
chế biến, rau được bảo quản, đậu phụ, trứng cá muối, động vật giáp xác không còn sống, 
hải sản không còn sống (tôm, cua, cá, sò, ngao), tổ chim ăn được, chất béo ăn được, trứng, 
cá đã được bảo quản, thực phẩm trên cơ sở cá, xúc xích, thịt, thịt đã được bảo quản, chiết 
xuất của thịt, thịt đóng hộp, kẹo, bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc, ca cao, bột mì, mật ong, kem lạnh, bột, mì sợi, mì ý (pasta), gia vị trà, đồ 
uống trên cơ sở trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, nghệ, hải sản còn sống (cá, tôm), 
trứng cá, rau cỏ tươi, thảo mộc tươi, hạt [ngũ cốc], ngô, nấm tươi, rau tươi, nước uống có 
ga, bia, nước ép trái cây, nước khoáng [đồ uống], nước sinh tố, nước ngọt. 

 

 
(210) 4-2018-30590 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Hoa Lâm  (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở. 

 

 
(210) 4-2018-30591 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Hoa Lâm  (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 

khoẻ; cho thuê thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2018-30592 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Hoa Lâm  (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khoẻ; cho thuê thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30593 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Hoa Lâm  (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở. 

 

(210) 4-2018-30594 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Hoa Lâm   (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(210) 4-2018-30595 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Hoa Lâm  (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở. 

 
 

(210) 4-2018-30596 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A25.7.21; A26.11.7; 

A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Hoa Lâm  (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở. 

 
 

(210) 4-2018-30597 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Hoa Lâm  (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở. 

 
 

(210) 4-2018-30598 (220) 07.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 25.5.25; 26.4.2; 13.3.23 
(591) Xanh lá đậm, đỏ, trắng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH King Laundry  
(VN) 
572/9E Nguyễn Bình, ấp 1, xã Nhơn 
Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Giặt khô; làm sạch quần áo; dịch vụ là đồ vải; dịch vụ giặt là; là hơi quần áo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(210) 4-2018-30599 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI  (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2018-30600 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2018-30601 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(210) 4-2018-30602 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2018-30603 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 

 
(210) 4-2018-30604 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(210) 4-2018-30605 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2018-30606 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 

 
(210) 4-2018-30607 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(210) 4-2018-30608 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 

 
(210) 4-2018-30609 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 

 
(210) 4-2018-30610 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(210) 4-2018-30611 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2018-30612 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 

 
(210) 4-2018-30613 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(210) 4-2018-30616 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Nguyễn Thị Diệu Linh  (VN) 

13k2 khu tập thể Nhà máy cơ khí Trần 
Hưng Đạo, phố Thọ Lão, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2018-30617 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng đồng, nâu xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ H&H  (VN) 
415/19 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-30618 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A10.3.11; A10.3.13; A18.5.3; 18.5.10 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sàn GD - TMĐT 
3SSHOPPING  (VN) 
35 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích 

bán lẻ); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); sản 
xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ.  
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(210) 4-2018-30619 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.12; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, nâu. 
(731) TREELIFFE  (PH) 

Sayre Highway, Poblacion, Carmen, 
North Cotabato, 9408, Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa dùng cho thực phẩm; bơ dừa; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; 

sữa dừa; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; mứt nh·o.  
 

 
(210) 4-2018-30620 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A19.13.21; A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trumpharmaco  (VN) 
Số 36, ngách 23, ngõ 427 An Dương 
Vương, tổ dân phố Nhật Tảo 1, phường 
Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; viên thuốc ngậm 
dùng cho mục đích dược phẩm; dược thảo; dược phẩm dùng cho người; thuốc bổ thần 
kinh; dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-30627 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.7.25; 26.1.1; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Vàng, xanh cửu long đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Loan  (VN) 
A12, TT17 khu đô thị Văn Quán - Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán giải khát.  
 
 

(210) 4-2018-30628 (220) 07.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; A7.1.11 
(591) Xanh tím than, xanh dương, xanh dương 

nhạt, xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Glasshouse  (VN)
Số 37, tổ 26, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu, trưng bày các 
sản phẩm như: cửa nhôm kính.  

 

Nhóm 37: Tư vấn lắp đặt cửa nhôm kính; dịch vụ giám sát việc công trình xây dựng; thi 
công lắp đặt nhôm, nhôm kính.  

 

Nhóm 40: Gia công kim loại; gia công nhôm kính. 
 
 

(210) 4-2018-30629 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế SD Việt Nam  
(VN) 
Phòng 506B nhà A12, tập thể Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm dùng để 
đánh bóng và làm sạch.  

 

Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2018-30630 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế SD Việt Nam  
(VN) 
Phòng 506B nhà A12, tập thể Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm dùng để 
đánh bóng và làm sạch.  

 

Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2018-30631 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Lixil Việt Nam  

(VN) 
Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; thiết bị vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2018-30632 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 2.9.14; 

A2.9.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh mạ non, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thủy Diệp  (VN) 
220/50A/7A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2018-30633 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30634 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-30635 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30636 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2018-30637 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-30638 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH CHARM MANIA  
(VN) 
58/96/24 Phan Chu Trinh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; kim loại quý; vòng đeo tay; nhẫn; ngọc mài tròn; trang sức 

dùng đeo; đính trên dây chuyền; vòng xuyến; dây chuyền [đồ kim hoàn]; bùa hộ mệnh 
[đồ trang sức].  

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, vòng đeo tay, nhẫn, ngọc mài tròn, 
trang sức dùng đeo/đính trên dây chuyền, vòng xuyến, dây chuyền [đồ kim hoàn], bùa hộ 
mệnh [đồ trang sức]. 
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(210) 4-2018-30639 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(731) Jiang Yao  (CN) 

Room601, No. 3, Ming Sheng Four 
Village, Pudong New Area, Shang Hai, 
China 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi tơ và chỉ nhân tạo; sợi và chỉ dùng để mạng; sợi tơ và chỉ tơ; sợi và chỉ đã 
xe; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng trong ngành dệt. 

 

Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; thảm tập thể dục; thảm; tấm thảm; thảm chống trơn; tấm 
thảm dùng cho xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2018-30640 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng nâu, trắng, 

hồng đậm, hồng nhạt, đen. 
(731) Nguyễn Đức Hùng  (VN) 

Số 295 đường Châu Xuyên, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình.  
 

 
(210) 4-2018-30641 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Jiang Yao  (CN) 

Room601, No. 3, Ming Sheng Four 
Village, Pudong New Area, Shang Hai, 
China 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi tơ và chỉ nhân tạo; sợi và chỉ dùng để mạng; sợi tơ và chỉ tơ; sợi và chỉ đã 
xe; sợ và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng trong ngành dệt. 

 
Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; thảm tập thể dục; thảm; tấm thảm; thảm chống trơn; tấm 
thảm dùng cho xe ô tô. 
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(210) 4-2018-30642 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương. (540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh sơn 
ASC - Venusia Việt Nam  (VN) 
Đội 3, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dùng cho xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường trong và ngoài dùng cho xây dựng.  
 
 

(210) 4-2018-30643 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Đỗ Văn Hậu  (VN) 

Tập thể Xí nghiệp Vận tải ¤ tô số 8, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; máy xay dùng trong gia đình [ngoài 
loại thao thác bằng tay]; máy làm bơ; máy trộn; máy rửa bát đĩa; máy giặt.  

 

Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; bàn là điện; bàn là hơi nước dùng điện; đá mài; dao 
cắt, xén gọt; kéo cắt.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 
đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí; cân sức khỏe; cân điện 
tử; cân tiểu ly; quả cân.  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy/thiết bị 
khử trùng bằng ozone hay tia cực tím; điều hòa không khí; thiết bị sấy; thiết bị sưởi ấm; 
hệ thống và thiết bị nấu nướng.  

 

Nhóm 21: Nồi xoong không dùng điện; chảo không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng 
điện; nồi áp suất không dùng điện; nồi lẩu không chạy bằng điện; dụng cụ nấu ăn, không 
dùng điện.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
 
 

(210) 4-2018-30644 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Đỗ Văn Hậu  (VN) 

Tập thể Xí nghiệp Vận tải ¤ tô số 8, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; máy xay dùng trong gia đình [ngoài 
loại thao thác bằng tay]; máy làm bơ; máy trộn; máy rửa bát đĩa; máy giặt.  

 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; bàn là điện; bàn là hơi nước dùng điện; đá mài; dao 
cắt, xén gọt; kéo cắt.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 
đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí; cân sức khỏe; cân điện 
tử; cân tiểu ly; quả cân.  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy/thiết bị 
khử trùng bằng ozone hay tia cực tím; điều hòa không khí; thiết bị sấy; thiết bị sưởi ấm; 
hệ thống và thiết bị nấu nướng.   

 

Nhóm 21: Nồi xoong không dùng điện; chảo không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng 
điện; nồi áp suất không dùng điện; nồi lẩu không chạy bằng điện; dụng cụ nấu ăn, không 
dùng điện.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
 

 
(210) 4-2018-30645 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Đỗ Văn Hậu  (VN) 

Tập thể Xí nghiệp Vận tải ¤ tô số 8, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; máy xay dùng trong gia đình [ngoài 
loại thao thác bằng tay]; máy làm bơ; máy trộn; máy rửa bát đĩa; máy giặt.  

 

Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; bàn là điện; bàn là hơi nước dùng điện; đá mài; dao 
cắt, xén gọt; kéo cắt.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 
đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí; cân sức khỏe; cân điện 
tử; cân tiểu ly; quả cân.  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy/thiết bị 
khử trùng bằng ozone hay tia cực tím; điều hòa không khí; thiết bị sấy; thiết bị sưởi ấm; 
hệ thống và thiết bị nấu nướng.  

 
Nhóm 21: Nồi xoong không dùng điện; chảo không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng 
điện; nồi áp suất không dùng điện; nồi lẩu không chạy bằng điện; dụng cụ nấu ăn, không 
dùng điện.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.   
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(210) 4-2018-30646 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.1; 26.7.25; 26.4.11 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Văn Hoàn  (VN) 
Xóm Đông, thôn Nhuận Trạch, xã Vạn 

Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế logo; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế 

bao bì; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-30647 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, nâu đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sự kiện CIB Việt Nam  
(VN) 
Số 6, ngõ 354 phố Trần Khát Chân, 

phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, 

thể thao, giải trí); tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề.  
 

 
(210) 4-2018-30648 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21 

(591) Vàng cam. 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư, 
thương mại và du lịch Đông 
Dương  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 559 Kim Mã, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nấu ăn. 
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(210) 4-2018-30649 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Paris Croissant Co., Ltd.   (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 

Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 

Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh mỳ kẹp 

nhân; kem lạnh; trà; sô cô la; cà phê; bánh ngọt; đá lạnh xay với đậu đỏ được làm ngọt; 

bánh vòng (bánh donut); hạt cà phê đã được rang; mỳ ý.  
 

 
(210) 4-2018-30650 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.   (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 

Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 

Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 

cửa hàng bánh ngọt; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; 

dịch vụ quán nước hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-30651 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.1.25; A26.1.18; 25.1.9; 26.1.1 

(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.   (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 

Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 

Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh mỳ kẹp 

nhân; kem lạnh; trà; sô cô la; cà phê; bánh ngọt; đá lạnh xay với đậu đỏ được làm ngọt; 

bánh vòng (bánh donut); hạt cà phê đã được rang; mỳ ý. 
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(210) 4-2018-30652 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; 25.1.9; 26.1.1; A26.1.18 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.   (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 
cửa hàng bánh ngọt; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; 
dịch vụ quán nước hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-30653 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TTHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi.  

 

 
(210) 4-2018-30655 (220) 07.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Nhung  (VN) 
Số 19 Trường Chinh, phường Tân Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ xoa bóp, dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2018-30657 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ 
Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 

 
(210) 4-2018-30658 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ 
Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2018-30659 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Tân Phú Tài   (VN) 
Xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên   

 

(511)   Nhóm 11: Sen; vòi; chậu rửa; bồn cầu; bình nóng lạnh; máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2018-30660 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Tân Phú Tài  (VN) 
Xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi; chậu rửa gắn cố định; bồn cầu; bình nóng lạnh; máy lọc 

nưíc.  
 

 
(210) 4-2018-30661 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Tân Phú Tài  (VN) 
Xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi; chậu rửa gắn cố định; bồn cầu; bình nóng lạnh; máy lọc nước.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1848 

(210) 4-2018-30662 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 
dưỡng Xuân An   (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng, thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế, bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế 

và bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, bánh, kẹo, bột ngũ cốc, cháo ăn liền, cháo 

ăn dặm.  

 

Nhóm 35: Mua bán cháo dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe, bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế và bột ngũ cốc 

dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, bánh, kẹo, bột 

ngũ cốc, cháo ăn liền, cháo ăn dặm.  
 

 
(210) 4-2018-30663 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đen, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cung cấp sản 
phẩm Tự Nhiên   (VN) 
Số 698, đường Lạc Long Quân, phường 

Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-30666 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Bệnh viện Nhân Dân 115  (VN) 
527 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa.  
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(210) 4-2018-30667 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25; 4.3.7 
(591) Vàng, vàng cam, xanh dương, xanh lá 

cây, trắng, trắng đục, xanh xám, đen, 
nâu. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, đầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh đầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-30669 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 4.5.1; A17.2.2; A5.1.16 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng, đen, đỏ, đỏ 

hồng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, đầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh đầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1850 

giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-30670 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A19.3.4; 26.15.9; 

26.15.11; 25.5.1 
(591) Nâu, vàng cam, hồng, trắng. 
(731) Phil-International Co.,Ltd.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-30672 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A19.3.4; 26.15.9; 26.15.11; 2.9.25; 

1.13.1; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Vàng, vàng cam trắng, đỏ đun, đỏ, hồng, 

đen, trắng. 
(731) Phil-International Co.,Ltd.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30673 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Bách Thảo   (VN) 
Nhà số 5, ngách 161, ngõ 438, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30675 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần cội nguồn 

Phương Nam  (VN) 
Số 2 Nguyễn Thị Diệu, phường 06, quận 
03, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua bán nhà, cho thuê nhà, cho thuê ki - ốt); quản lý 
điều hành kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản (sàn giao dịch bất động sản bao 
gồm cả giao dịch trên mạng internet); dịch vụ đại lý bất động sản, cho thuê bất động sản 
(nhà, xưởng, văn phòng, ki - ốt), định giá bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình đường sắt 
và đường bộ); sửa chữa (nhà ở, xưởng xe cộ, máy móc thiết bị trong nhà, xưởng); lắp đặt 
các thiết bị trong nhà, xưởng bao gồm (thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, hệ thống cấp thoát 
nước, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy); san lấp mặt bằng; giám sát việc xây dựng 
công trình; quản lý công trình xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang trí nội ngoại 
thất công trình xây dựng; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn 
phần mềm và tư vấn hệ thống máy tính; thiết kế tổng mặt bằng xây dụng công trình; thiết 
kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; chăm sóc bãi cỏ; thiết kế 
cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2018-30676 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 11.3.18; 26.1.1; A11.3.3
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, xanh da trời. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhà hàng Món Huế  (VN) 
Số 7, Cao Thắng, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán phở; quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn được nấu từ nhà hàng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1852 

(210) 4-2018-30677 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu XINDA   (VN) 
Thôn Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 07: Suppap, vòng bi dùng cho xe có động cơ. 
 

Nhóm 12: Xích cam, nhông xích, còi dùng cho xe gắn máy, các loại phụ tùng xe gắn máy. 
 

 
(210) 4-2018-30678 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Xinda  (VN) 
Thôn Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các loại má phanh, nhông xích, các loại phụ tùng dùng 
cho xe có động cơ. 

 

 
(210) 4-2018-30679 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Aeon Kabushiki KaisbA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-Ku Chiba-City, 
Chiba 261-8515 JAPAN 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2018-30680 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(731) Aeon Co., Ltd.  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-shi, 
Chiba, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để giặt; gelatin từ rong biển 
dùng để giặt (funori) [chế phẩm để giặt]; xà phòng và chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong 
hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; hương 
thơm để thắp; móng (tay; chân) giả; lông mi giả. 
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(210) 4-2018-30681 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 18.2.1; 24.17.24 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Acc Auto  
(VN) 
174 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm phụ tùng ô tô, cụ thể: ba đờ xốc 

(cản), capo, tai xe (má vè), la răng (mâm), ống xả (ống pô), lọc dầu động cơ (lọc nhớt), 

lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, lưỡi gạt mưa (chổi gạt mưa), ốp nhựa nội thất, ốp gỗ nội 
thất, hộp điều khiển (ECU), hệ thống treo khung gầm xe ô tô, lốc lạnh điều hòa; máy phát 

điện, củ đề, đèn pha, đèn hậu. 
 

 
(210) 4-2018-30682 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.3; 4.5.2; A17.1.2 

(591) Đen, đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Mai  (VN)
Thôn Trại Xanh, xã Duy Tân, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, marketing, xuất nhập khẩu, mua 

bán sản phẩm sau: ấm đun nước, dùng điện, bình giữ ấm nước đã đun sôi chạy điện. 
 

 
(210) 4-2018-30684 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 14.1.13; A14.1.15; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Popo Việt Nam  (VN)
Số 160, phố Xã Đàn, phường Phương 

Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ba lô, ba lô du lịch, ba lô đựng máy tính xách tay, vali, vali kéo, cặp 

đựng máy tính xách tay, cặp số, cặp da, cặp đựng tài liệu bằng da hoặc giả da, túi, túi 

xách tay, túi thể thao, túi xách du lịch, túi bao tử cá nhân, túi chống sốc, túi vải buộc dây 
dùng để đựng vật dụng cá nhân, ví, ví da, ví nam, ví nữ, ví đựng thẻ tín dụng; mua bán 

quần áo, giày dép, tất, dây thắt lưng, mũ, nón và đồ đội đầu; mua bán ô, lọng và gậy 

chống; dịch vụ quảng cáo trên internet; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2018-30685 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Đức  (VN) 
Xóm Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 
mua bán các sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, bình lọc nước uống, thiết bị lọc nước, thiết 
bị và máy móc để tinh lọc nước, máy lọc nước, bình nước nóng cho nhà tắm, vòi hoa sen, 
bồn rửa, chậu rửa gắn cố định, bệ xí vệ sinh, hệ thống và thiết bị vệ sinh, điều hòa, máy 
nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, bồn chứa bằng kim loại, đồ chứa đựng dùng cho 
nhà bếp, thùng chứa cách nhiệt, bồn chứa nước bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2018-30686 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa học công 
nghệ môi trường Hâm Hòa  
(VN) 
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-30687 (220) 07.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, đen, trắng. (540) 

  

(731) Khúc Huy Hoàng  (VN) 
Thôn Đông Trại, xã Lương Tài, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2018-30688 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Khúc Huy Hoàng  (VN) 
Thôn Đông Trại, xã Lương Tài, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
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(210) 4-2018-30689 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 11.3.18 
(591) Nâu, xanh lá cây, xanh lá mạ, cam, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư & chế 
biến thực phẩm Lâm Phúc Việt  
(VN) 
Lô L8, KCN Quế Võ mở rộng, xã Nam 
Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, cơm ăn liền, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh gato. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; nước giải khát; nước khoáng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-30690 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.15; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư & chế 
biến thực phẩm Lâm Phúc Việt  
(VN) 
Lô L8, KCN Quế Võ mở rộng, xã Nam 
Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cơm ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh ga-tô. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; nước giải khát; nước khoáng [đồ uống]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-30691 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ EB  (VN) 

Số 163, đường Phan Đăng Lưu, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-30692 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 1.15.15 

(731) Công ty TNHH dịch vụ EB  (VN) 
Số 163, đường Phan Đăng Lưu, phường 

1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 21: Miếng mút rửa mặt; chổi rửa mặt; miếng mút trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-30693 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ EB  (VN) 
Số 163, đường Phan Đăng Lưu, phường 

1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; kéo 

xén cỏ [dụng cụ cầm tay]; kéo cắt; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dụng cụ uốn lông mi; 

dao cạo lông mày. 

 

Nhóm 21: Miếng bọt biển dùng để kỳ da; bàn chải tắm; đá kỳ chân. 
 

 
(210) 4-2018-30694 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.6; A25.7.6 (540) 

  

(731) Phan Trung Dòng   (VN) 
75/38 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà có sữa); 

đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê sữa (đồ uống trên cơ sở cà phê có sữa). 
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(210) 4-2018-30696 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(731) Sun Fat (Holding) Company 

Limited  (HK) 
E2, 1/F., Tuen Mun Industrial Centre, 
Pui To Road, TMTL 76, New Territories, 
Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió [điều hoà không khí]; thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống lọc khí; máy và 
thiết bị làm sạch không khí; bộ khử trùng không khí/thiết bị khử trùng không khí; hộp làm 
lạnh, dùng điện/thùng làm lạnh, dùng điện; thiết bị làm lạnh nước; hệ thống và thiết bị 
làm mát; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân; bộ lọc nước uống; 
đèn; đèn lồng chiếu sáng; đèn pha để rọi sáng; đèn pin dùng điện/đèn pha dùng điện; thiết 
bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2018-30698 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.3.1; A2.3.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Gia Anh  (VN) 
50/13 đường số 13, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả, kem ủ tóc, dưỡng 
tóc, thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc, tinh dầu, nước hoa, dầu dừa, kem dưỡng da, kem trắng 
da, kem chống nắng, son môi, sữa tắm, sữa dưỡng thể, xịt khoáng, sữa rửa mặt, mặt nạ, 
sản phẩm trị nám, sản phẩm trị tàn nhang, kem nền, phấn trang điểm, nước hoa hồng, 
dung dịch vệ sinh phụ nữ, khăn giấy vệ sinh phụ nữ, miếng dán trị mụn, sản phẩm trị 
mụn, sản phẩm khử mùi cơ thể, nước hoa, sản phẩm tan mỡ giảm béo, vitamin, thực phẩm 
chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-30699 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 3.7.16; 3.7.10; A3.7.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đông trùng 
hạ thảo  (VN) 
Số 52/21A đường số 4, khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo sầu riêng.  
 

Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp cụ thể là: quả sầu riêng tươi, cây giống sầu riêng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bánh kẹo sầu riêng, quả sầu riêng tươi, cây giống 
sầu riêng. 

 

 
(210) 4-2018-30700 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật môi 
trường NANO  (VN) 
Số 190 đường Cộng Hòa, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình.  

 

 
(210) 4-2018-30701 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 11.1.22; 5.7.2; 5.7.3; 8.1.1; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Mỹ Phát  
(VN) 
4/4 đường Bông Sao, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dụng cụ làm bánh, nguyên liệu làm bánh  
 

 
(210) 4-2018-30702 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh da trời, hồng, vàng, xám, 

đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Trường Giang  (VN) 
8/12 đường Phạm Hùng, khu vực 3, 
phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh 
Hậu Giang  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn chống gỉ; sơn nước; sơn phủ; sơn lót.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa công trình xây dựng; thi công công trình xây dựng; lắp đặt công trình 
xây dựng.  
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(210) 4-2018-30703 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.25; A3.7.24; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Diệu Hằng  (VN) 
802 A2, chung cư Thái Sơn, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách tay; túi du lịch; ba lô; cặp xách; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; thắt lưng [trang phục]; mũ.  
 

 
(210) 4-2018-30704 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Demax Việt 
Nam   (VN) 
19A Nguyễn Văn Huyên, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-30705 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Demax Việt 
Nam   (VN) 
19A Nguyễn Văn Huyên, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30707 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) World Triathlon 

Corporation  (US) 
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. 
Blvd., Suite 100, Tampa, FL 33607, 
United States of America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều khiển các sự kiện thể thao đòi hỏi sức 

bền. 
 

 
(210) 4-2018-30708 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3 

(731) Zhuji Ou Kai Electric 
Appliance Co., Ltd.   (CN) 

No.16, Juli Road, Taozhu Street, Zhuji, 

China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn thợ mỏ; đèn pin dùng 

điện; đèn an toàn cho thợ mỏ; đèn pha để rọi sáng.  
 

 
(210) 4-2018-30709 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.21; 4.5.3; 2.1.1 

(731) Kellogg Europe Trading 
Limited  (IE) 

Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower 

Hatch Street, Dublin 2, Ireland 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây và rau; lát khoai tây rán giòn; khoanh 

khoai tây rán giòn; trái cây và rau đã sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở pho mát. 
 

 
(210) 4-2018-30710 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) LIN, Tsai-Yu  (TW) 

No. 24, Ganggang Rd., Xinyuan 

Township, Pingtung County 932, Taiwan

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho cá nhân; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm 

uốn tóc; chế phẩm chăm sóc tóc. 
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(210) 4-2018-30711 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, nâu. 

(731) 1. Phan Bảo Giang  (VN) 
43/7 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Thị Thanh Thơ  (VN) 
1274A, Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu 

trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ).  
 

(210) 4-2018-30712 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.5.1; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt, xanh lơ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu SUPER FAST  
(VN) 
68 Thành Thái, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hút bụi công nghiệp, máy chà sàn công nghiệp, máy phun xịt áp 

lực công nghiệp, máy chà nhám, xe vắt nước, máy giặt thảm, máy sấy, máy vệ sinh công 

nghiệp. 
 

(210) 4-2018-30713 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.7; 5.3.20; 25.1.25 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Quang Tới  (VN) 
Số 217/27A, đường số 6, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, túi xách, mũ (nón), ví (bóp).  
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(210) 4-2018-30714 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Lê Bích Thủy Tiên  (VN) 
8/6 đường số 3, phuờng Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, túi xách, mũ (nón)  
 

 
(210) 4-2018-30715 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.23; A11.1.5 (540) 

  

(731) 1. Nghiêm Xuân Quyết  (VN) 
352K Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Trung Thành  (VN) 
352K Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ cửa hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-30716 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch vòng 
quanh  (VN) 
85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2018-30717 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh  (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hũu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-30718 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 26.15.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh   (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 

hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính.   

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-30719 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh   (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hũu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 

hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính.   

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 
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(210) 4-2018-30720 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh   (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính.   

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 
 

(210) 4-2018-30721 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.7.25 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh   (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính.   

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-30722 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.9 
(591) Vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh   (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính.   
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Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-30723 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.6; 26.1.2; 26.1.6; A26.11.7 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, cam, vàng, đỏ.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh   (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính.   

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-30724 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, vàng, vàng đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh   (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính.   

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-30725 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 
Xanh  (VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tài 
chính, quản lý tài chính. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-30726 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.3.5; 26.3.2 
(731) STRONG RIDE LIMITED  (HK) 

4/F., 53 Wellington Street, Central, Hong 
Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị đếm bước chân; cân sức 
khỏe; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; rô bốt 
[máy móc], cụ thể là rô bốt giám sát an ninh; rô bốt [máy móc], cụ thể là rô bốt người 
máy có trí tuệ nhân tạo; thiết bị điều chỉnh điện; mũ bảo hiểm cho thể thao; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; phim hoạt hình. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn 
xếp; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; áo 
may ô/áo lót thể thao; quần áo thể dục. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; búp bê; bài lá; bóng cho trò chơi; dụng cụ rèn luyện hình thể; máy để 
tập luyện thể dục; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể 
thao]; đồ trang trí cho cây noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ câu cá; que gỗ chuyền 
tay dùng trong môn chạy tiếp sức. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; thông tin thương mại và tư 
vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quản lý kinh doanh của 
những người hoạt động thể thao; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho 
thuê máy bán hàng tự động; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; kế toán; dịch vụ 
bán lẻ dụng cụ thể thao; dịch vụ bán lẻ chế phẩm ăn kiêng; dịch vụ bán lẻ vật tư giáo dục 
cụ thể là thiết bị giảng dạy, đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]  

 
Nhóm 41: Giáo dục thể chất; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch 
vụ video theo yêu cầu; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; 
dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; điều hành 
các lớp thể dục thể hình; dịch vụ thư viện cho thuê; dịch vụ huấn luyện động vật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cung cấp nơi thuận tiện 
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cho việc cắm trại; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà 
trẻ]; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh. 

 

 
(210) 4-2018-30727 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.7.25; A25.7.5 
(591) Ghi, đỏ, da cam, vàng đậm, vàng nhạt, 

xanh lá cây, vàng, xanh nước biển đậm, 
xanh nước biển nhạt, tím đậm, tím nhạt, 
hồng. 

(731) STRONG RIDE LIMITED  (HK) 
4/F., 53 Wellington Street, Central, Hong 
Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị đếm bước chân; cân sức 

khỏe; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; rô bốt 
[máy móc], cụ thể là rô bốt giám sát an ninh; rô bốt [máy móc], cụ thể là rô bốt người 
máy có trí tuệ nhân tạo; thiết bị điều chỉnh điện; mũ bảo hiểm cho thể thao; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; phim hoạt hình. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn 
xếp; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; áo 
may ô/áo lót thể thao; quần áo thể dục. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; búp bê; bài lá; bóng cho trò chơi; dụng cụ rèn luyện hình thể; máy để 
tập luyện thể dục; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể 
thao]; đồ trang trí cho cây noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ câu cá; que gỗ chuyền 
tay dùng trong môn chạy tiếp sức. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; thông tin thương mại và tư 
vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quản lý kinh doanh của 
những người hoạt động thể thao; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho 
thuê máy bán hàng tự động; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; kế toán; dịch vụ 
bán lẻ dụng cụ thể thao; dịch vụ bán lẻ chế phẩm ăn kiêng; dịch vụ bán lẻ vật tư giáo dục 
cụ thể là thiết bị giảng dạy, đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]. 

 
Nhóm 41: Giáo dục thể chất; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch 
vụ video theo yêu cầu; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; 
dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; điều hành 
các lớp thể dục thể hình; dịch vụ thư viện cho thuê; dịch vụ huấn luyện động vật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cung cấp nơi thuận tiện 
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cho việc cắm trại; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà 
trẻ]; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh. 

 

 
(210) 4-2018-30728 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HANSCOS CO., LTD.  (KR) 

2F., 97, Nonhyeongojan-ro, Namdong-
gu, Incheon, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh thân thể, không chứa thuốc; nước thơm cho da (mỹ phẩm); 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem dưỡng da [mỹ phẩm]; tinh dầu; chế phẩm đánh 
răng, không chứa thuốc; nước hoa; phấn trang điểm; keo xịt tóc; mỹ phẩm; son môi; thuốc 
bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem làm đẹp [mỹ phẩm]; dầu 
dưỡng ẩm cho em bé dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; dầu gội 
đầu, không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chống nắng; mặt nạ dạng miếng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2018-30731 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Bùi Anh Văn  (VN) 

Tổ 7, phường Hưng Đạo, quận Dương 
Kinh, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 09: Bộ tích điện (bộ lưu điện); thiết bị cảm nhận vật cản (bộ cảm biến bằng điện); 
hộp điều khiển dùng để điều khiển đóng mở cửa và cửa cuốn.  

 

 
(210) 4-2018-30732 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FAVOREX PTE LTD.   (SG) 

24, Penjuru Road, #03- 02, Singapore 
609128, SINGAPORE  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc Paracetamol dùng để tiêm; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược phẩm 
dùng để chữa trị đau và sốt.  
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(210) 4-2018-30733 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty CP - Tập đoàn 
Thaigroup   (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình  
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, bê tông; gỗ xây 

dựng; kính xây dựng.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư, môi giới, dịch vụ bất động sản; dịch vụ cho 

thuê nhà và văn phòng; dịch vụ tư vấn về bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 

công trình xây dựng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng.  

 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành 

khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng; xếp hàng vào kho.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu du lịch sinh thái (mục đích vui chơi giải trí); dịch vụ vui chơi giải 

trí thể thao như: vũ trường, tennis, bơi lội, trò chơi điện tử; dịch vụ câu lạc bộ sòng bạc; 

dịch vụ hát ka-ra-ô-kê; tổ chức và điều khiển cuộc hội thảo, chương trình biểu diễn thời 

trang.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, cho thuê chỗ ở tạm 

thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-30734 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A9.7.19; 3.7.17; 26.1.2; A11.1.4; 

A11.1.2 

(591) Da cam, xanh cổ vịt, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Ba Chầu   (VN) 
41B1, đường Mậu Thân, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-30735 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Reno (Thailand) Co., Ltd.   (TH) 

23/65-68, 23/33-35, 23/30-31, Soi Soon 
Vijai-Rama 9, Rama 9 Road, Bangkapi, 
Huay Kwang, Bangkok 10320, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi chân; mũ nón; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2018-30736 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.9; 26.13.1; 4.5.3; 1.7.6; 

1.17.11; 25.7.25 
(591) Tím thạch anh, xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EJ FURNITURE  
(VN) 
17/10 khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-30738 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.3; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Shandong Longcheng Fire 

Science and Technology Co., 
Ltd.   (CN) 
Longting Town, Xintai City, Shandong 
Province, China.  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; miệng ống vòi rồng chữa cháy; bơm chữa cháy; hệ thống phun 
nước dùng cho cứu hoả; vòi cứu hoả; thiết bị dập lửa. 

 
 

(210) 4-2018-30739 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(731) Henan Xinchi International 

Trading Co.,Ltd.   (CN) 
No. 0920, 9F, No.14 Shangwu Waihuan 
Rd., Zhengdong New Dist., Zhengzhou, 
China.  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; gạch xây dựng [đồ chơi]; trò chơi ghép hình; đồ chơi bằng nhung; đồ 

chơi nhồi bông; quấn bảo vệ cổ tay [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng 

cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; găng tay đấm bốc; cần câu cá. 
 

 
(210) 4-2018-30740 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(731) Wu Mingjiang   (CN) 

No.140, Guangdong Road, Huangpu 

District, Shanghai, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; vỏ hộp loa; vành loa cho máy tăng âm; thiết bị truyền phát 

âm thanh; đầu nối cho dây điện; thiết bị ghi âm thanh. 
 

 
(210) 4-2018-30741 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.17 

(591) Đỏ tươi, xanh tím than, trắng. 

(731) JIFENG WU   (CN) 

101 Shangcuo Village, Lugang Town, 

Chaonan District, Shantou City, 

Guangdong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-30742 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.4.2 

(591) Đỏ đậm, xanh tím than đậm, xanh lơ 

nhạt, trắng, đen. 

(731) JIFENG WU   (CN) 

101 Shangcuo Village, Lugang Town, 

Chaonan District, Shantou City, 

Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; sạc dự phòng; tai nghe; dây điện.  
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(210) 4-2018-30743 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1 
(731) JIFENG WU    (CN) 

101 Shangcuo Village, Lugang Town, 
Chaonan District, Shantou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo cắt tóc; tông-đơ cắt tóc; dao cạo râu; dụng cụ uốn tóc (dụng cụ cầm tay để 
làm tóc).  

 

 
(210) 4-2018-30744 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JIFENG WU    (CN) 

101 Shangcuo Village, Lugang Town, 
Chaonan District, Shantou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-30745 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JIFENG WU   (CN) 

101 Shangcuo Village, Lugang Town, 
Chaonan District, Shantou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30746 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JIFENG WU   (CN) 

101 Shangcuo Village, Lugang Town, 
Chaonan District, Shantou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-30747 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh tím than 

đậm, vàng nghệ, đỏ cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV KAI  (VN) 

Tầng 8, tòa nhà Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý bất động sản.  
 
 

(210) 4-2018-30748 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh tím than đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV KAI  (VN) 

Tầng 8, tòa nhà Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý bất động sản.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ cho thuê kho 
chứa hàng; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ lai dắt tàu thuyền.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-30749 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.7.5; 26.7.25 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng nghệ, 

xanh tím than đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV KAI  (VN) 

Tầng 8, tòa nhà Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2018-30750 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 3.7.17; A5.5.20 
(591) Vàng đồng, vàng đậm. 

(540) 

 

(731) Lê Chí Cường  (VN) 
44/9C, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  

 

 
(210) 4-2018-30751 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.7 (540) 

  

(731) Lê Chí Cường   (VN) 
44/9C, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ ngưêi và tài sản; các dịch vụ cá 

nhân và xã hội được cung cấp bởi ngưêi khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá 
nhân. 

 

 
(210) 4-2018-30752 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
VIKOGI  (VN) 
1372 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-30753 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 
Trường An  (VN) 
60/18 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; rau tươi; quả tươi; các loại rau ăn phần thân, củ (rễ) của cây (chưa 
qua bảo quản, chế biến). 
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(210) 4-2018-30754 (220) 07.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Hồng, xanh. 

(540) 

  

(731) Lê Quang Vinh  (VN) 
36/22 Lê Đình Thám, phường Tân Qúy, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, giày, dép, mũ.  
 

 
(210) 4-2018-30755 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thắng 
Đại Phát  (VN) 
Số 58/14/60 đường số 4, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, xịt dưỡng, tinh dầu, kem ủ tóc, sữa tắm, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-30756 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FOGANG XINYUAN HENGYE 

CABLE TECHNOLOGY CO., LTD.  
(CN) 
West side of Yingfo Road, Shijiao Town, 
Fogang County, Qingyuan City, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện; dây từ; dây dẫn điện; vật liệu dùng cho mạch điện chính [dây, 
cáp]; ống nối bọc ngoài dùng cho dây cáp điện; vỏ bọc giúp phân biệt loại dây dùng cho 
dây điện; dây điện; dây điện bằng đồng, được phủ cách điện. 

 

 
(210) 4-2018-30757 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trinh Mỹ  (VN) 
564 Nguyễn Đình Chiểu, phường 04, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem làm trắng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, 
kem chống nắng.  
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(210) 4-2018-30758 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.1; 26.1.1; A26.11.12 
(731) DHABI PLAS SDN. BHD.  (MY) 

No.4, Kawasan Perindustrian Kg. 
Kolam, 02100 Padang Besar, Perlis, 
Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá điếu; đót 

cho thuốc lá điếu; bật lửa cho người hút thuốc, không dùng cho xe có động cơ. 
 

 
(210) 4-2018-30759 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FOGANG XINYUAN HENGYE 

CABLE TECHNOLOGY CO., LTD.  
(CN) 
West side of Yingfo Road, Shijiao Town, 
Fogang County, Qingyuan City, 
Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 17: Gôm, dạng thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; cao su, dạng 

thô hoặc bán thành phẩm; van bằng cao su tự nhiên hoặc sợi lưu hóa; sợi ưu hóa; nhựa 
tổng hợp, bán thành phẩm; sợi cacbon, không dùng trong ngành dệt; sợi chất dẻo, không 
dùng trong ngành dệt; khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống mềm; vật liệu cách 
nhiệt. 

 

 
(210) 4-2018-30760 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, cam. 
(731) Công ty TNHH giải pháp điện 

tử T.C Việt Nam  (VN) 
Lô I4-b6 đường N3, khu Công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát chất lượng nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị giám sát chất lượng nước. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ giám sát chất lượng nước. 
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(210) 4-2018-30761 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A5.13.11 
(731) Công ty TNHH tư vấn HI TIEN  

(VN) 
B3 - khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn 
Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-30763 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.9.4; A25.7.7; 26.1.6; A26.11.9; 

15.7.11; A16.1.16 
(591) Xanh dương, đen, trắng, trắng xám, đỏ 

cam, da cam, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sứ  (VN) 
Tổ 13, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 07: Bánh mài [bộ phận của máy móc]; đĩa nỉ đánh bóng [bộ phận của máy móc]; 
lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; đá mài [bộ phận của máy móc]; đá cắt [bộ phận của máy 
móc]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bánh mài [bộ phận của máy móc], đĩa nỉ đánh bóng [bộ phận 
của máy móc], lưỡi cắt [bộ phận của máy móc], đá mài [bộ phận của máy móc], đá cắt 
[bộ phận của máy móc]. 

 

 
(210) 4-2018-30765 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm.
(731) Công ty TNHH thủy sản Hồng 

Ngọc  (VN) 
Lô B3, KCN Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp 
Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến; cá dũa đã chế biến; cá cờ kiếm đã chế biến; cá ngừ 
đại dương đã chế biến. 

 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản đã chế biến, cá dũa đã chế biến, cá cờ kiếm đã chế biến, 
cá ngừ đại dương đã chế biến. 
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(210) 4-2018-30769 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Thạch Sơn  (VN) 
66/34 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-30770 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh lá, nâu đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giải trí 
ALOHA  (VN) 
176 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2018-30773 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 1.3.1; 2.9.1 

(591) Đen, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Trà Hoàng Vũ  (VN) 
Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): các mặt hàng sau: phụ kiện điện thoại: vỏ điện thoại, 

móc cầm điện thoại, móc treo điện thoại, giá đỡ điện thoại, túi chống nước điện thoại, cáp 

sạc, bảo vệ cáp sạc, tai nghe, hộp đựng tai nghe, quà tặng, quà lưu niệm, văn phòng phẩm: 

hộp bút, sổ vở, bút viết, thước kẻ, gọt bút, túi đựng tài liệu, túi đa năng, phụ kiện thời 

trang: mũ nón, túi ví, balô, kính mát, trang sức: vòng tay, dây chuyền, nhẫn, buộc tóc, kẹp 

tóc, huy hiệu cài áo, khuyên tai, băng đô, dán móng tay, tất vớ, khăn, găng tay, khẩu 

trang, đồ dùng công nghệ: các loại máy làm đẹp: máy là, máy sấy, máy uốn, lược điện, ổ 

cắm usb, máy phun sương, két tiết kiệm mini; mua bán (kinh doanh) các mặt hàng sau: đồ 

gia dụng, đồ dùng nhà cửa, cụ thể là dụng cụ trang trí nhà cửa như: đèn ngủ, đèn trang trí, 

giấy dán tường, gấu bông, đồ chơi, phụ kiện trang điểm, phụ kiện du lịch: túi du lịch, 

valy, chiết mỹ phẩm cụ thể là lọ nhựa để san: mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm vào để mang 

theo khi đi du lịch, bọc hộ chiếu.  
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(210) 4-2018-30774 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 3.7.10; 3.7.16; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên kết Việt 
MỸ  (VN) 
15/13 Phạm Văn Hai, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến sấy khô); yến sào sơ chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, 

yến chưng đường). 
 

 
(210) 4-2018-30775 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 24.17.19; 24.15.1; 26.1.1; 

2.9.14; 2.9.20; A26.11.8 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty công nghệ số bảo 
hành trọn đời  (VN) 
73 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-30776 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mắt kính Hưng 
Thịnh Phát  (VN) 
Số 47/12 đường 22, khu phố 4, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính. 
 

 
(210) 4-2018-30777 (220) 07.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mắt kính Hưng 
Thịnh Phát  (VN) 
Số 47/12 đường 22, khu phố 4, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính. 
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(210) 4-2018-30778 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; A5.1.5; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh lá, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phân 
bón Tiến Thành  (VN) 
Khu phố 3, thị Trấn Võ Xu, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; các loại phân bón như phân vi sinh, phân sinh học hữu cơ; các chất 

hoá học dùng cho mục đích công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-30779 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Hà Duy Linh  (VN) 
Số 18, ngõ 8/11/1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; kinh doanh bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-30781 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nhà Bè  (VN) 
4 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, bao gồm: áo sơ mi; quần tây; váy; đầm; áo vest 

 

 
(210) 4-2018-30782 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 15.7.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gas ALADIN  
(VN) 
Số 61 An Chân, phường Sở Dầu, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ bao gồm dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tiếp và cửa hàng bán lẻ 

trực tuyến các mặt hàng sau: khí đốt hóa lỏng, nhiên liệu, bếp ga, bình ga và các phụ tùng 
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kèm theo, thiết bị và dụng cụ nấu nướng, bếp điện, bếp từ, đồ dùng trong nhà bếp, đồ điện 
và thiết bị điện lạnh dùng trong nhà bếp và gia đình. 

 

 
(210) 4-2018-30783 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần gas ALADIN  
(VN) 
Số 61 An Chân, phường Sở Dầu, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ bao gồm dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tiếp và cửa hàng bán lẻ 

trực tuyến các mặt hàng sau: khí đốt hóa lỏng, nhiên liệu, bếp ga, bình ga và các phụ tùng 
kèm theo, thiết bị và dụng cụ nấu nướng, bếp điện, bếp từ, đồ dùng trong nhà bếp, đồ điện 
và thiết bị điện lạnh dùng trong nhà bếp và gia đình.  

 

 
(210) 4-2018-30784 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.20; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phượng Hoàng 
COSMETIC  (VN) 
Thôn 1, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30785 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại (không nhằm mục đích chữa bệnh). 
 

 
(210) 4-2018-30786 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh). 
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(210) 4-2018-30787 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-30788 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-30789 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-30794 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Phan Mạnh Hà  (VN) 
Căn hộ F1205 - CT7F khu đô thị Dương 
Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da, ba lô, túi da, túi xách tay, ví tiền, da thuộc. 
 

 
(210) 4-2018-30795 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 3.3.1; A3.3.24; 21.3.19; 

A24.7.23; 24.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghiệp VITA  (VN) 
C45 khu Đồng Dưa, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Sữa từ các loại hạt, smetana/váng sữa (kem chua); sữa đậu nành (thay thế sữa); 
sữa chua; sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu).  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà (chè).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ quán nước giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2018-30797 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh coban, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục Thống Nhất   (VN) 
Lô 03,N13 khu dân cư Cống Ngóc bến 
xe, phường Thọ Xương, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học.  
 

 
(210) 4-2018-30798 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.7.24; 3.7.11; 

A5.3.13 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mộc Sinh  
(VN) 
237/98/14 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán giày; mua bán thắt lưng [trang phục]; 
mua bán ba lô; mua bán xe đạp; mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-30799 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A14.7.7 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OBNAILS  (VN) 
638/4 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; nhíp nhổ lông, tóc; dụng cụ giũa móng; 
kìm bấm, tỉa, cắt móng. 
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(210) 4-2018-30800 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 20.1.17; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Hồng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên An Lộc Việt  
(VN) 
479/37 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy; mua bán văn phòng phẩm; mua bán đồ dùng cho trường học 
[văn phòng phẩm]; mua bán bao túi nhỏ bằng cao su để bao gói; mua bán màng mỏng 
bằng chất dẻo để bao gói; mua bán dao rọc giấy.  

 

 
(210) 4-2018-30801 (220) 10.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Trần Thị Thu Hương  (VN) 
Số 1 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu thơm; mua bán mỹ phẩm; mua bán son môi.  
 

 
(210) 4-2018-30802 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mictzon  (VN) 
61/6 đường Miếu Bình Đông, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán micrô; mua bán loa; mua bán thiết bị chiếu hình; mua bán thiết bị 
truyền phát âm thanh; mua bán dụng cụ nấu nướng dùng điện; mua bán điện thoại.  

 

 
(210) 4-2018-30803 (220) 10.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 13.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mictzon  (VN) 
61/6 đường Miếu Bình Đông, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán micrô; mua bán loa; mua bán thiết bị chiếu hình; mua bán thiết bị 
truyền phát âm thanh; mua bán dụng cụ nấu nướng dùng điện; mua bán điện thoại.  
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(210) 4-2018-30804 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Đặng Quốc Chương   (VN) 
113 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-30805 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Đặng Quốc Chương  (VN) 
113 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-30806 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh  (VN) 
307 chung cư An Lộc 1, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe đạp; săm cho lốp xe bơm hơi; lốp xe bơm khí; vỏ xe ô tô; vỏ xe cộ.  
 

 
(210) 4-2018-30808 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Healthcare Science Việt Nam  
(VN) 
Số 288 ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-30809 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ Tuấn 
Khang  (VN) 
32/8 đường 439, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Bột dùng cho mục đích dược phẩm; thảo dược; muối tắm dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-30810 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lá cây, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Kim Bảo  (VN) 
361 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn điện; đèn; đèn đường; đèn chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán bóng đèn; mua bán đèn điện; mua bán đèn; mua bán đèn đường; mua 
bán đèn chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2018-30811 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 8.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Kim Long  (VN) 
171-173 Lê Quang Sung, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến: vịt quay, gà quay, heo quay; trứng; thịt đóng hộp; 
thịt đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh bao làm từ bột mỳ; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến: vịt quay, gà quay, heo quay; mua bán thịt 
đóng hộp; mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mua bán tinh bột cho thực 
phẩm; mua bán bánh mỳ; mua bán bánh ngọt; mua bán bánh kẹo; mua bán bánh bao làm 
từ bột mỳ; mua bán trứng; mua bán thịt đã được bảo quản.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-30812 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Trần Viết Thái Vương  (VN) 
22 Lê Độ, phường Xuân Hà, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình gas, van khóa gas, ống dẫn gas, bếp gas và các linh kiện thay 
thế bếp gas. 

 

 
(210) 4-2018-30815 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; A26.1.18; 

5.7.1; 5.7.27 

(591) Vàng, nâu, trắng, đà. 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Phú  (VN) 
K172/8 Lê Đình Dương, phường Hải 
Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao. 

 

 
(210) 4-2018-30816 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Vinlife 
Việt Nam  (VN) 
Số 11, ngõ 265 đường Chiến Thắng, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm tẩy trắng và các 

chất khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 
 

 
(210) 4-2018-30817 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch và sự kiện IDO  (VN) 
144 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; cho thuê xe; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham 
quan; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-30818 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tân Dũ   (VN) 
11 Phú Xuân 3, phường Hoà Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-30819 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Tân Dũ  (VN) 
11 Phú Xuân 3, phường Hoà Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-30821 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Cam. 

(540) 

 

(731) Bùi Thị Hà  (VN) 
19 An Hải 6, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

 
(210) 4-2018-30822 (220) 10.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Tiết Tuệ Gia  (VN) 
109 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn điều 
hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch 
vụ cố vấn quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2018-30823 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Map Pacific Pte Ltd  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2018-30824 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Toàn  (VN) 
Số 12, ngõ 38, đường Trần Nhật Duật, 
phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2018-30825 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; mì gói; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột trộn sẵn dùng 
để làm bánh các loại; cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-30826 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh mì; mì sợi; mì gói; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột trộn sẵn 

dùng để làm bánh các loại. 
 

 
(210) 4-2018-30827 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột trộn sẵn dùng để làm bánh các loại; bánh mì; mì sợi; mì gói; sản phẩm bột 

xay làm thực phẩm; cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-30828 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.11 

(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mộc Lâm  (VN) 
54-56 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng 

hộp.  
 

 
(210) 4-2018-30829 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Dinh 
dưỡng Hoa Kỳ  (VN) 
84/5/10 Bùi Quang Là, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y dành cho thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2018-30830 (220) 10.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; 2.9.1; 24.13.1; 24.17.15; 

24.17.21 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hà Thị Thu Hà  
(VN) 
Thôn 14, xã EaĐar, huyện EaKar, tỉnh 
D¨kL¨k  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30831 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.7.3; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV mỹ phẩm 
công nghệ cao HAPPY RICE  
(VN) 
Số 90/9 Lâm Thành Mậu, khóm 4, 
phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-30832 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.4; A25.7.5; 20.5.7; A26.11.12 
(591) Đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Sằn Chắn Sáng  (VN) 
Số 8 đường tổ 4-17, ấp 4, xã Vĩnh Tân, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép thể thao; quần áo thể thao.  
 

(210) 4-2018-30833 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; 26.13.1; 26.3.23 
(591) Ghi, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vũ Hồng Niên  (VN) 
Số 18/3, khu 2, ấp Thanh Hóa, quốc lộ 
1A, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao. 
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(210) 4-2018-30834 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.9; 26.4.4; 4.5.13; A3.13.4; 

A3.13.24 

(591) Vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VINAFAS  (VN) 
Số 3, ngách 249/11/20 đường Thạch Bàn, 

phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán thiết bị điện; kinh doanh mua bán thiết bị hệ thống điện 

năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2018-30835 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH LIXIL Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-30836 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Đông Y Nguyệt Phương  (VN) 
Tổ 9, phường Tân Lập, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc nam gia truyền, đông y gia truyền.  
 

 
(210) 4-2018-30837 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Đông Y Nguyệt Phương  (VN) 
Tổ 9, phường Tân Lập, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc nam gia truyền, đông y gia truyền.   
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(210) 4-2018-30839 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.17.11; A26.11.8 

(591) Xanh, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại EUROSTAR 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 28, ngõ 193, đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt; chế phẩm để tẩy rửa; xà phòng; dung 

dịch cọ rửa; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải). 
 

 
(210) 4-2018-30840 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(731) Eglobal Beaute Inc  (US) 

18249 Valley Blvd La Puente CA91744 

USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dạng sữa dùng để chăm 

sóc da; kem dưỡng da vùng mắt (mỹ phẩm); kem dưỡng dùng cho mặt (mỹ phẩm); nước 

hoa; mặt nạ làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-30841 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.1.6; A26.11.12 
(591) Xám, vàng, trắng, đen, cam. 

(731) Công ty TNHH BYG24  (VN) 
107 Tân Chánh Hiệp 8, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack (làm từ ngũ cốc); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo. 
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(210) 4-2018-30842 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; 5.13.4; A1.5.3; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Quyết  (VN) 
Thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo.  
 

 
(210) 4-2018-30843 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Bùi Mạnh Cường  (VN) 

Số 595 Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; thắt lưng; mũ; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2018-30844 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Bùi Mạnh Cường  (VN) 

Số 595 Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; thắt lưng; mũ; khăn quàng cổ.  

 

 
(210) 4-2018-30845 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Hải Phú   (VN) 
Thôn Phương Tòng, xã Hùng An, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện inox cho phòng tắm, ga thoát sàn bằng inox, mắc treo quần 

áo bằng inox, thanh vắt khăn bằng inox, lô giấy vệ sinh bằng inox.  
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(210) 4-2018-30846 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH IDB Law Firm  
(VN) 
Số 10, ngách 162/32, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản]; đầu tư và môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà và văn phòng; đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn pháp luật; tranh tụng luật sư riêng; hãng thám tử tư; 
cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2018-30847 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.4.6; 26.4.4; 26.4.9; A5.11.13 
(731) Cơ sở sản xuất tre mỹ nghệ 

Đức Tre  (VN) 
Tổ 4, thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm 
Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; kệ; khung ảnh; xe đạp, thuyền, hộp đựng đồ lưu niệm (đồ 
mỹ nghệ) bằng tre. 

 

Nhóm 21: Chai; lọ; khay đựng bánh trái; hộp đựng trà; tăm xỉa răng; hộp đựng tăm tre.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2018-30849 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.7.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tấn 
Được  (VN) 
Số 57 đường 19, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: lúa, gạo, nếp các loại. 
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(210) 4-2018-30850 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Hòa Đăng  (VN) 
Số 170 đường La Thành, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối và xuất nhập khẩu các sản phẩm từ da: giày da, dép da, 

bóp da, túi xách da, cặp da, ví da, dây lưng da. 
 

 
(210) 4-2018-30852 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 7.1.5; A7.1.12; 26.1.10 

(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV kỹ thuật 
và công nghệ Tín Thịnh Phát  
(VN) 
74/7/24 Ngô Thì Nhậm, phường Hoà 

Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng      

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-30853 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.1.5; 7.3.11; 26.1.4; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, xanh nước biển, 

đỏ, trắng. 

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ sản xuất nghệ Đại Hưng  
(VN) 
Thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm; dầu ôliu cho thực phẩm; dầu vừng dùng cho thực 

phẩm; dầu đậu nành dùng cho thực phẩm; dầu lạc dùng cho thực phẩm; dầu ngô dùng cho 

thực phẩm. 
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(210) 4-2018-30854 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) EPO FASHION CO., LTD.  (CN) 

24, No. 397 Xingang Road Middle, 
Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; sữa làm sạch 

dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc [chất làm 
bóng]; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; chế phẩm đánh răng (không chứa thuốc); hỗn 
hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật. 

 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính chống loá mắt; dụng cụ đánh dấu mép vải, mép gấu váy; 
bao đựng điện thoại thông minh; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; túi chuyên dụng 
cho máy tính xách tay; tai nghe; gương [quang học]; thiết bị đếm bước chân; dụng cụ đo; 
thiết bị và dụng cụ đo đạc; thiết bị và dụng cụ để cân. 
 

Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; hộp đựng đồ trang sức; đồ trang sức bằng đá quý 
nhân tạo; dây chuyền [đồ kim hoàn]; hoa tai; nhẫn [đồ kim hoàn]; đồng hồ; đồng hồ đeo 
tay. 

 

Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; túi; túi xách tay; vali [hành lý]; dây buộc 
bằng da; ba toong; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà. 

 
Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ quần áo tắm; áo mưa; giày; mũ; trang 
phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; tấm 
che mắt khi ngủ; mũ tắm. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ khuyến mại 
[cho người khác]; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ tái lập 
kinh doanh; quản lý quá trình đặt hàng; kế toán; cho thuê kệ, giá bán hàng.  

 

 
(210) 4-2018-30855 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phong Thịnh  
(VN) 
47A, đường số 16A, khu phố 11, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh            

 

(511)   Nhóm 25: Giầy, dép.  
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(210) 4-2018-30856 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoàng 
Gia Huy  (VN) 
73 đường Bàu Cát 3, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc tóc [mỹ phẩm].  
 

 
(210) 4-2018-30857 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.1.1; 14.5.21; 14.5.23 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Ưu 
Việt  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà An Phú Plaza, 117- 119 

Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Khóa chống trộm xe máy bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-30858 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí 
Đông Phương   (VN) 
Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, phường 

Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và hóa chất dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu bôi trơn động cơ; xăng dầu; nhiên liệu; ga (khí đốt).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: dầu nhờn, dầu bôi trơn động cơ, xăng 

dầu, nhiên liệu, ga (khí đốt), phân bón, hóa chất dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng bình ga (khí đốt); dịch vụ chiết nạp ga (khí đốt); dịch vụ lưu kho, 

lưu trữ: xăng dầu, nhiên liệu, ga (khí đốt); dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy 

nội địa.  
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(210) 4-2018-30859 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.3.21; 20.7.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & đào 
tạo Đại Dương  (VN) 
D3/10, đường 385, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; tổ chức các cuộc thi giáo dục; thông tin về lĩnh vực giáo dục; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy tin học. 

 

 
(210) 4-2018-30860 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13 
(731) Olay Watch Jewelry Inc.   (US) 

99 Washington Ave Suite 805d Albany, 
New York 12210 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; vòng cổ [đồ kim 
hoàn]; đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; olivin [đá quý]; nhẫn [đồ kim hoàn]; 
đồng hồ đeo tay; thỏi kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; dây đeo của đồng hồ đeo tay. 

 

 
(210) 4-2018-30861 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13 
(731) Olay Watch Jewelry Inc.  

(US) 
99 Washington Ave Suite 805d Albany, 
New York 12210 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; túi xách tay; yên ngựa; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; vali du 
lịch; gậy leo núi; túi; ô; ba lô; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc. 

 

 
(210) 4-2018-30862 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hangzhou Haoyue Personal 

Care Co., Ltd.   (CN) 
No.3 Fengdu Road, Pingyao, Yuhang 
District, Hangzhou, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Khăn vệ sinh; tã lót dùng cho người không tự chủ được; quần lót vệ sinh, vật 

thấm hút dùng cho người không kiềm chế được; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt 

nước thơm dược phẩm; tã lót trẻ em; quần tã trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-30863 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Suzhou Sweet Seven Catering 
Management Co., Ltd.  (CN) 

Room 1208, Tower A Suzhou Center, 

Suzhou, Jiangsu, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; cung cấp nơi thuận 

tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 

bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 
 

 
(210) 4-2018-30864 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đỏ mận, trắng. 

(731) Nguyễn Thu Cẩm Lan  (VN) 
234E Nguyễn Văn Luông, phường 11, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-30865 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Zhang Zhenliang  (CN) 
No.16, Diao Tang Village, Li Tang 

Town, Bin Yang District, Guang Xi 

Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm; các chế 

phẩm dưỡng tóc. 
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(210) 4-2018-30866 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Zhang Zhenliang  (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 

Town, Bin Yang District, Guang Xi 

Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm; các chế 

phẩm dưỡng tóc. 
 

 
(210) 4-2018-30867 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 2.9.1; 24.13.1 

(591) Vàng, đen, xanh lá cây, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Quy  (VN)
28/7 ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh cho người; dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2018-30868 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.3.23 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hô Biến  (VN) 
Văn phòng số 15, tầng 9, thuộc khu phức 

hợp Cantavil An Phú, số 1 Song Hành, 

xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát xây dựng công trình; 

tư vấn xây dựng; bảo dưỡng công trình xây dựng; sửa chữa công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 

khoa học và công nghệ; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế phần cứng máy tính.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2018-30869 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  (VN)

Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2018-30870 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  (VN)

Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2018-30871 (220) 10.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.4.2 
(591) Đen, xanh, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Đức Thịnh  (VN) 
Thôn Tân Lập, xã Tân Hội, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2018-30872 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng cháy 
chữa cháy Vân Minh  (VN) 
145/42/6/8B Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh         
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy.  
 

 
(210) 4-2018-30873 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam  (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-30874 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-30875 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
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Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

(210) 4-2018-30876 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, bột 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-30877 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-30878 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  
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Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-30879 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-30890 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Sanrio Company, Ltd.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật, và tấm da bò thuộc; hành lý và túi xách; «, « 

che nắng và gậy chống khi đi bộ; roi da, yên cương và bộ đồ yên ngựa; vòng cổ, dây dắt 
và quần áo cho động vật; túi; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền, cặp du lịch, cặp đựng giấy tờ 
tài liệu, bao để móc chìa khoá, túi nhỏ; cặp da; ba lô; túi đựng quần áo; túi mua sắm; đai 
chằng bằng da thuộc; dây đeo vai bằng da thuộc; dây đai yên cương, đai thích hợp cho 
hành lý; gậy chống; ví đựng danh thiếp; vòng cổ dùng cho động vật hoặc thú nuôi; dây 
buộc bằng da thuộc hoặc bằng giả da; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; rọ 
bịt mõm; cặp học sinh; dây đai bằng da thuộc; tay nắm của vali; vali; bộ đồ du lịch [đồ 
da]; vali du lịch; bao ô; tay cầm của ô; gậy chống có mặt ghế để ngồi; đai hành lý; túi 
dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hộp đựng và túi đựng bằng da hoặc bằng bìa 
giả da hoặc vật liệu giả da; túi xách tay; gậy leo núi; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; túi 
lưới cho mua sắm; ba lô du lịch; túi sách học sinh; túi đựng dụng cụ bằng da thuộc hoặc 
giả da [túi rỗng]; túi du lịch; túi đựng thú săn; túi, bao bì, và túi nhỏ bằng da để bao gói; 
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tấm phủ đồ đạc bằng da hoặc vật liệu giả da; khung của túi xách tay; địu trẻ em; túi có 
bánh xe để đi mua hàng; bao để móc chìa khoá; túi cho thể thao; quần áo cho vật nuôi 
trong nhà; dây đeo và địu để giữ trẻ em; tấm phủ cho động vật; dây dắt, dây buộc và bộ 
yên cương cho thú nuôi trong nhà và động vật; khung của ví tiền; ví đựng danh thiếp kinh 
doanh; ba lô chống gù [cặp học sinh của Nhật Bản]; dây đai dạy trẻ tập đi; va li có gắn 
động cơ; túi mua hàng bằng giấy, túi mua hàng bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2018-30891 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Sanrio Company, Ltd.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, gương, khung tranh ảnh; đồ chứa đựng, không bằng kim loại để lưu trữ 
hoặc vận chuyển; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán 
thành phẩm; vỏ sò; tẩu thuốc lá bằng đất sét trắng; hổ phách vàng; đệm lót khí; đệm khí; 
gối hơi; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim 
loại; đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; giường cho vật nuôi trong nhà; thùng, không bằng 
kim loại; nút chai, không bằng kim loại; giá nhiều ngăn để chai lọ; nút chai bằng li-e; thẻ 
khoá bằng nhựa, không mã hoá; hòm, không bằng kim loại; chùm chuông gió; móc treo 
quần áo, không bằng kim loại; mắc treo áo, không bằng kim loại; móc treo áo, không 
bằng kim loại; giá treo áo; vật dụng giữ rèm, không bằng vật liệu dệt; móc rèm; thanh ray 
cho rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; cái móc màn; đệm; thiết bị phân 
phối khăn lau tay; cũi cho vật nuôi; giường, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), phụ 
kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại; khung thêu; quạt dùng cho cá nhân [không 
dùng điện]; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; màn chắn lửa [đồ đạc]; bệ chậu 
hoa; giá để hoa [đồ đạc]; giá để mũ; ghế cao cho trẻ em; bảng số nhà, không bằng kim 
loại, không phản quang; hộp làm ổ cho vật nuôi; tấm nhận dạng, không bằng kim loại; tủ 
phiếu thư mục; khung tập đi cho trẻ em; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; hộp thư, 
không bằng kim loại hoặc công trình xây; giá để thư (đồ đạc); giá để tạp chí; nệm; thùng 
bằng chất dẻo để đóng hàng; gối; giá để bát đĩa; biển đăng ký, không bằng kim loại; biển 
hiệu, bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo; khay bàn phím máy vi tính, không bằng kim loại; 
khay, không bằng kim loại; khay để trứng làm bằng chất dẻo; khay bằng chất dẻo để đóng 
gói thực phẩm; khay là một phần của đồ đạc trưng bày tại cửa hàng; đồ đan lát làm từ cây 
liễu gai; khung tranh và ảnh chụp; dải làm viền trang trí làm bằng chất dẻo và/hoặc gỗ để 
sử dụng với phụ kiện lắp ráp cửa sổ; đồ trang trí và trang hoàng cho cửa sổ hoặc cửa ra 
vào làm bằng hoặc từ chất dẻo, sáp, gỗ, nút bần, sậy, trúc, liễu gai, sừng, xương, ngà voi, 
phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đất sét trắng hoặc chất thay thế của các 
vật liệu này; kẹp túi bịt kín, không bằng kim loại; cái tựa đầu bơm hơi; đồ trang trí bằng 
chất dẻo cho thực phẩm và hộp đựng đồ ăn trưa; hộp để treo và lưu giữ chìa khoá; tủ 
thuốc; vòng đeo và dây xích chìa khoá, không bằng kim loại; cái chặn cửa, không bằng 
kim loại hoặc cao su; ghế bành; giỏ, không bằng kim loại; giường; ghế dài [đồ đạc]; hộp 
đựng làm bằng gỗ hoặc chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng; bàn để máy tính có bánh xe 
[đồ đạc]; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; ghế [ngồi]; hòm đựng cho đồ chơi; nút bần; đồ bọc 
quần áo [để cất giữ, lưu kho]; nôi cho trẻ em; mành tre; ghế xếp; bàn làm việc; quầy ăn di 
động [đồ đạc]; cái tựa đầu [đồ đạc]; bảng treo chìa khoá; giá sách của thư viện; tủ có 
khoá; khoá [trừ khoá điện], không bằng kim loại; ma nơ canh, giá [đồ đạc]; giá cưa; đồ 
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đạc trường học; ghế ngồi; ghế trường kỷ; bàn; xe đẩy dọn trà; bàn dọn đồ uống trà có 
bánh xe; xe đẩy tay dùng cho máy tính [đồ đạc]; giá để ô; giường cũi cho trẻ em; tủ đựng; 
bảng niêm yết; cửa sập ống tiêu nước [van] bằng chất dẻo; bàn trang điểm; ghế để chân và 
ghế đẩu; hòm mây đựng thực phẩm [rổ, giỏ]; móc cho giá mắc quần áo, không bằng kim 
loại; thang bằng gỗ hoặc chất dẻo; miếng lót có thể tháo ra được cho bồn rửa; biển ghi tên 
không bằng kim loại; biển số xe không bằng kim loại; cọc móc và chốt trụ (không bằng 
kim loại); xe cũi đẩy cho trẻ em; thanh gỗ cho mèo cào chân; giá kệ; tác phẩm nghệ thuật, 
tượng, tượng nhỏ và đồ trang trí, trang hoàng nhỏ bằng gỗ, nút bần, sậy, trúc, liễu gai, 
sừng, xương, ngà voi, phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đất sét trắng, và 
các chất thay thế cho những nguyên liệu này, hoặc bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; nắp 
chai, không bằng kim loại; mành che cửa sổ bên trong nhà; mành che nắng cửa sổ bên 
trong nhà; tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; bệ dùng để thay đồ cho trẻ em; khoá, 
không bằng kim loại, dùng cho xe cộ; đệm cho cũi đẩy của trẻ em; tay nắm cửa không 
bằng kim loại; tay nắm cửa làm bằng sứ; giá có móc treo giày, không bằng kim loại; 
miếng đệm lót giày, không bằng kim loại; giá bày báo chí; giá treo quần áo (đồ đạc); kệ 
đựng cốc. 

 

 
(210) 4-2018-30893 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Sanrio Company, Ltd.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 22: Dây thừng và dây bện; lưới; lều, và vải bạt, mái che bằng vải dệt hoặc bằng vật 
liệu tổng hợp; buồm, bao tải dùng cho việc vận chuyển và lưu kho vật liệu số lượng lớn; 

vật liệu dùng để lót, đệm và nhồi độn, trừ vật liệu làm từ cao su, chất dẻo, giấy hoặc các 

tông; vật liệu sợi dệt dạng thô và vật liệu thay thế; tấm che phủ chai lọ bằng rơm; vỏ bọc 

hoặc bao gói bằng rơm dùng cho chai lọ; cái võng; tấm phủ xe [không dùng riêng cho xe 

cộ]; dây đai, không bằng kim loại, để buộc hoặc đóng gói; vật liệu lót, không bằng cao su, 
chất dẻo, giấy hoặc các tông; dây kéo của cửa sổ có khung kính trượt.  

 

 
(210) 4-2018-30894 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  

(731) Sanrio Company, Ltd.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
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(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 

đã xe; len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1908 

(210) 4-2018-30895 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Sanrio Company, Ltd.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 24: Hàng dệt may và hàng thay thế cho hàng dệt may, cụ thể là vật liệu dệt; vải 

lanh dùng trong nhà; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn tay bằng vải; khăn ăn 
bằng vải; ga trải giường; khăn trải bàn bằng vải; biểu ngữ bằng vải hoặc bằng chất dẻo; 
khăn tắm; khăn trải giường bằng vải lanh; tấm phủ trải giường; chăn; rèm che bằng vải; 
vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho đồ đạc; vỏ đệm; rèm cửa 
ra vào bằng vải hoặc bằng chất đẻo; vải có họa tiết mô phỏng da động vật; cờ bằng vải 
hoặc bằng nhựa; nhãn mác [bằng vải]; khăn dùng để tẩy trang [bằng vải]; tấm lót đĩa bàn 
ăn bằng vải; vỏ nệm; màn chống muỗi; rèm bằng vải hoặc bằng nhựa; áo gối; vật liệu chất 
dẻo [thay thế cho vải]; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường [vải]; vải liệm; lụa; vải 
lụa; túi ngủ; khăn trải bàn, không phải bằng giấy; miếng lót ở bàn ăn bằng vải; tấm thảm 
thêu [treo tường], bằng vải; vải dùng để bọc đồ đạc; tấm trướng treo tường làm bằng vải; 
đồ trải giường bằng vải lanh; khăn trải giường bằng giấy; vỏ bọc bằng vải cho vật đựng 
khăn ăn hoặc khăn giấy; vỏ bọc cho bệ xí vệ sinh bằng vải; vỏ bọc cho nắp của ống vệ 
sinh bằng vải; dải giữ rèm hoặc dây buộc bằng vải; miếng/tấm lót cốc bằng vải [vải lanh 
trải bàn]; vải bông; tấm phủ giường [khăn trải giường]; vải sử dụng trong ngành dệt; khăn 
mặt bằng vải; nỉ; vải len tuyết xoăn [vải vóc]; vải dệt bằng gai dầu; khăn trải bàn [không 
bằng giấy]; vải nhung, vải len dệt; khăn bằng vải dùng để tẩy trang; vỏ bọc hộp khăn giấy 
bằng vải; vỏ bọc bằng vải dùng cho tay nắm cửa; vỏ bọc bằng vải dùng cho chai nhựa; 
nhãn tên bằng vải; nhãn mác được dệt; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; khăn mặt 
bằng vải; vải lanh kẻ hình thoi; vải lót và tấm phủ đa dụng làm bằng vải cho mục đích gia 
dụng hoặc dùng cho nhà bếp. 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; tạp dề; quần áo dùng ở bãi biển; đồ bơi, cụ 

thể là quần áo, đồ đi ở chân và đồ đội đầu để bơi, quần áo bơi; đồ thể thao, cụ thể là quần 

áo thể thao, đồ đi ở chân thể thao và đồ đội đầu thể thao [không phải là dụng cụ thể thao]; 

áo mưa; găng tay; găng tay hở ngón; thắt lưng [trang phục]; trang phục cho trẻ em, nam 

giới và nữ giới; trang phục của trẻ em; quần dài của trẻ em [trang phục]; yếm dãi, không 

bằng giấy; đồ mặc khi ngủ và quần áo ngủ; áo choàng mặc sau khi tắm; dải đeo quần, tất; 

mũ; mũ lưỡi trai; lưỡi trai che nắng; mũ nồi; mũ dùng khi tắm bồn và mũ dùng khi tắm 

vòi hoa sen; bao tay của phụ nữ; mũ che tai; đồ đeo cổ, cụ thể là khăn quàng cổ bằng lông 
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thú, ca vát, cà-vạt, nơ bướm; bít tất ngắn cổ và tất cao cổ, quần nịt; dây giữ tất dùi; dây nịt 

để kéo giữ tất chân ngắn cổ, tất cao cổ và quần nịt; giày, giày thể thao; dép đi trong nhà; 

giày dùng ở bãi biển; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; dụng cụ bảo vệ tay áo 

[trang phục]; khăn trùm đầu của phụ nữ; khăn rằn [khăn quàng cổ]; dép tắm; dép lê dùng 

khi tắm; giày ống trượt tuyết; giày cao cổ; dây đeo quần; yếm; quần ống túm [trang 

phục]; áo nịt ngoài; áo choàng ngoài; cổ tay áo; khăn choàng bằng lông thú; dải băng 

buộc đầu [trang phục]; áo vét [quần áo]; áo nịt len [trang phục]; áo ngoài mặc chui đầu 

[mặt trước áo sơ mi]; quần áo đan; áo khoác ngoài; áo choàng; quần đùi ống rộng; áo 

pacca; áo len chui đầu; dép; khăn quàng cổ; khăn choàng; áo sơ mi; váy trong [quần áo 

lót]; áo khoác ngoài; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; giày ống 

dùng cho thể thao; áo nịt len thể thao; bộ quần áo; bộ quần áo tắm; áo thun ngắn tay; quần 

dài; quần áo lót; đồng phục; áo gilê; bộ quần áo cho người lướt ván; cổ tay áo [trang 

phục]; đồ lót phụ nữ; giày tập thể dục; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo thể dục; dải 

khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; quần áo cho người đi xe đạp; tấm che mắt 

khi ngủ.  
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(511)   Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; cúc, 

móc và mắt lỗ, ghim/cặp/kẹp (phụ kiện của trang phục, trừ loại làm đồ trang sức) và kim; 

hoa giả; đồ trang trí tóc; tóc giả; quả nhân tạo; vòng hoa nhân tạo; huy hiệu kiểu cách độc 

đáo để trang trí [khuy áo]; huy hiệu để đeo, không bằng kim loại quý; khoá kéo dùng cho 

túi; vòng để nâng giữ tay áo; băng buộc tóc; cặp tóc; khoá cài của thắt lưng; khuy móc 

cho áo cánh phụ nữ; nơ cài tóc; hộp đựng đồ để khâu vá; hộp và thùng đựng kim; cái móc 

cho dây đeo quần; dải viền để trang trí quần áo; ghim cài cho quần áo; khoá cài cho quần 

áo; khoá cài giày; nệm cắm kim; nệm cắm ghim/cặp/kẹp; miếng vá nhiệt để sửa chữa 

hoặc trang trí đồ vải; khóa móc cho giày; khuy bấm cho quần áo; kẹp dùng cho dây đeo 

quần; vòng hoa giả; sợi vàng để thêu; phụ kiện nghề may, trừ chỉ; kẹp tóc; mũ trùm đầu 

khi nhuộm tóc; dụng cụ uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; cái kẹp để uốn xoăn tóc; 

cặp tóc; lưới bao tóc; ghim/cặp/kẹp cài tóc; đồ trang trí mũ, không bằng kim loại quý; 

ghim móc nịt áo ngực; kim đan; đồ trang trí cho giày, không bằng kim loại quý; ruy băng 

giải thưởng; nơ hoa hồng [đồ may vá]; kim khâu; cái đê để khâu; cái móc cho giày; dây 

giày; núm tua rua trang trí [đồ may vá]; ngù len [quả cầu nhỏ bằng len dùng để trang trí 

trên mũ]; dây buộc bằng len; khóa móc cho khóa kéo; khoá kéo; dụng cụ giữ tóc đuôi gà; 

kim băng [không phải đồ trang sức]; kẹp và khoá móc cho yếm dãi và tạp dề; diềm xếp 

nếp ở áo [đăng ten]; miếng đính trang trí bằng vải; khuy; vật dụng đỡ cổ áo; giấy dùng để 

uốn xoăn tóc; bộ tóc giả; dụng cụ xâu kim; chi tiết trang trí, trừ loại dùng làm đồ trang 

sức, vòng hay dây đeo chìa khóa.  
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(511)   Nhóm 27: Tấm thảm, thảm dầy trải sàn, thảm và chiếu, vải sơn lát sàn nhà và các vật liệu 

khác dùng để phủ sàn hiện hữu; tấm trang trí treo tường (không bằng vật liệu dệt); thảm 
trải sàn xe ô tô; tấm thảm chùi chân trong nhà tắm; tấm phủ sàn; thảm chùi chân ở cửa; 
thảm tập dục; thảm tập thể thao; thảm thêu [tấm trướng treo tường], không bằng vật liệu 
dệt; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; giấy dán tường; giấy dán tường bằng nhựa vinyl; giấy 
dán tường bằng vải; thảm để chơi; thảm dùng ở bãi biển.  
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 
bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 
cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 
cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng; ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 
vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 
chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 
cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 
giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy móc và thiết bị chơi bow-
ling; đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông noel; bàn cờ Dame; bộ cờ Dame [trò 
chơi]; trò chơi cờ; bàn cờ; cây Noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây Noel; thiết bị 
để làm ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường 
cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê; phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn 
chơi cờ đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; 
dụng cụ tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa 
cho búp bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi], trò chơi tự 
động; gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay 
có màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi viđeo sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh 
gôn; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi 
đánh lừa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân khấu; mặt 
nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ vật dụng khác thường cho 
các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các 
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môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả bóng hơi để 
chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bấp bênh; ván 
trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt tuyết 
[dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; 
con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; 
bể bơi [đồ chơi]; chân có màng để bơi [chân nhái]; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi 
cho vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi dưới nước, thể thao và 
hoạt động; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được thiết kế 
đặc biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa 
giấy để ném trong lễ hội; giầy trượt pa- tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột buồm 
cho ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển 
bằng sóng radio; bánh xe quay của trò chơi Rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết; bài lá của 
Nhật Bản; áo phao; phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để bơi; phao tập bơi xỏ tay; 
mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh (thẻ) dùng để đánh bạc; 
thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; máy chơi game 
Pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy bay không người lái 
[đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi cầm tay; cần điều khiển 
cho trò chơi điện tử. 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn bột và bột cọ sagu; bột và 

chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhồi và bánh kẹo; mật ong, mật mía; nấm men, bột nở; 
muối; mù tạc; giấm, xốt [đồ gia vị]; gia vị; đá lạnh; bánh quy mặn; bột để làm bánh ngọt; 
đồ trang trí có thể ăn được cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt; bánh gạo; kẹo; sô-
cô-la; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên bánh trên cơ sở 
sô-cô-la; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; đồ 
uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chế phẩm để dùng 
như chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bỏng ngô; mảnh ngô dẹt 
mỏng; kem lạnh; bột cà-ri [gia vị]; bánh trứng; mảnh dẹt ngũ cốc; hương liệu, trừ tinh 
dầu; bánh kẹo dạng kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh gừng; xi rô dùng cho 
thực phẩm; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam 
thảo [bánh kẹo]; viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm làm mềm thịt cho 
mục đích gia dụng; bánh kếp; viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bột nhồi; bánh pate; hạt 
tiêu; bánh pizza; bánh putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức ăn cho người; 
đường; bột nhão wasabi; xốt đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ udon (mì sợi 
phong cách Nhật Bản); món sushi của Nhật Bản; vani; bánh quế; sữa chua đông lạnh 
[dạng kem lạnh]; bánh quy cây, bánh quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở lúa mì; hỗn 
hợp thức ăn nhẹ bao gồm bánh quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng ngô đã nổ; 
bánh kẹo hạnh nhân; chế phẩm hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho kem lạnh [đá 
lạnh ăn được]; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; kẹo cao su, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1912 

không dùng cho mục đích y tế; bột ngô; bánh quy giòn; lạnh có thể ăn được; nước mật 
đường; đá lạnh, tự nhiên hoặc nhân tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; bột yến 
mạch; hạt tiêu [gia vị]; bánh nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít cốt; muối nấu ăn; 
bánh mỳ kẹp nhân; xốt cà chua; đồ gia vị; kem trái cây [đá lạnh]; mì xpa-ghét-ti; mứt 

[kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho sa-lát; nước xốt thịt; nước sốt mỳ ý; đồ ăn đã được 
chế biến trên cơ sở mì sợi; thức ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở gạo 
mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; mảnh dẹt yến mạch; đường gluco cho mục đích nấu 
ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; bột; kem tráng miệng [bánh kẹo]; thực phẩm trên cơ sở 
yến mạch; bột nhão làm từ bột đậu tương [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thảo mộc đã bảo 
quản [gia vị]; chất phụ gia gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa quả; hạt đã chế biến 
dùng như một loại gia vị; ramen [món ăn trên cơ sở mì của Nhật Bản].  
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống không cồn; nước uống và nước 

ép trái cây; nước uống và nước ép rau (đồ uống); xi rô, chất cô đặc và chế phẩm khác để 
làm đồ uống; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước  quả 
cô đặc [không có cồn]; chế phẩm tạo ga cho đồ uống; bột tạo ga cho đồ uống; nước sô đa; 
xi rô dùng cho đồ uống; nước uống dùng trong bữa ăn; nước [đồ uống]; đồ uống là chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước ngọt; đồ uống hỗn hợp [không 
có cồn]; đồ uống khai vị (không có cồn); đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; 
nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống lô hội [không chứa cồn]; nước ép 
cà chua [đồ uống].  
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống có cồn chứa hoa 

quả; brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc-tai; rượu mùi; rượu sake; rượu mạnh [đồ 
uống]; rượu uýt-ski; rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu gin; rượu rum; rượu vốt-ca; 
đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn hút thuốc; giấy cuốn 

thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; đót xì gà; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đót hút thuốc lá điếu; đầu ngậm điếu 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá; điếu xì gà nhỏ hở 
hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá 
để diêm; vật dụng thông điếu; giá để tẩu thuốc; tẩu hút thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp 
dựng thuốc lá để hít; bình đựng thuốc lá.  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí; công viên vui chơi giải trí, công viên 

vui chơi giải trí theo chủ đề; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; tổ chức, sản xuất và trình diễn các chương trình biểu diễn, hòa nhạc, các buổi biểu 
diễn trực tiếp, các buổi diễn trên sân khấu, triển lãm, thi đấu thể thao, các hoạt động thể 
thao và văn hóa; dịch vụ giải trí âm nhạc trong rạp; rạp chiếu phim; dịch vụ rạp chiếu 
phim; dịch vụ giải trí âm nhạc trong câu lạc bộ đêm, quầy rượu, hay quán ăn; dịch vụ 
trường quay; dịch vụ vũ trường; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; xuất bản sách, tài liệu, tạp 
chí, báo chí và tạp chí xuất bản định kỳ; dịch vụ thư viện; cung cấp các thiết bị dùng cho 
hoạt động giải trí, triển lãm, hòa nhạc, các chương trình, buổi biểu diễn, thể thao, trò chơi, 
giải trí và các hoạt động văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[giải trí]; cung cấp thông tin liên quan đến giáo dục, giải trí, vui chơi giải trí, giải trí tiêu 
khiển, thể thao và văn hóa; giải trí qua truyền hình và truyền thanh; sản xuất các chương 
trình truyền thanh và truyền hình; sản xuất phim và video (không bao gồm phim và viđeo 
quảng cáo); cho thuê phim chiếu bóng, hình ảnh động, băng video, đĩa lade, đĩa video và 
đĩa (viđeo) năng kỹ thuật số; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; cho thuê đồ trang trí sân khấu 
biểu diễn và trang trí sân khấu; trường mẫu giáo; câu lạc bộ và phòng trà được trang bị 
các thiết bị âm thanh và hình ảnh sử dụng cùng các thiết bị để hát theo; phòng chơi trò 
chơi và phòng khách; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; rạp xiếc; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ 
hoạt náo viên; tổ chức các buổi triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục; đánh 
bạc; huấn luyện thể dục; cung cấp trang thiết bị cho bảo tàng [trình chiếu, triển lãm]; vận 
hành dịch vụ xổ số; dịch vụ dàn nhạc giao hưởng; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; 
dịch vụ viết kịch bản; trình diễn sân khấu; vườn bách thú; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1914 

xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến [từ một mạng máy tính]; phiên dịch 
[ngôn ngữ cử chỉ]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn giáo dục hoặc đào tạo]; chụp ảnh dưới 
dạng vi phim; dịch vụ sáng tác nhạc; câu lạc bộ đêm [giải trí]; nhiếp ảnh; sản xuất phim 
băng hình (trừ phim băng hình quảng cáo); cung cấp dịch vụ karaoke; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến [không tải xuống được]; xuất bản sách và tạp chí điện tử trực 
tuyến; ghi băng hình; đường trượt chơi bow-ling; cung cấp trang thiết bị thể dục thể hình 
trong lĩnh vực bóng chày; cung cấp sân chơi bóng chày trong nhà; giải trí trong lĩnh vực 
bóng chày (trò chơi); chiếu phim trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò 
chơi tương tác điện tử thông qua các mạng máy tính; cung cấp việc sử dụng tạm thời các 
trò chơi tương tác không tải xuống được; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện sức 
khỏe và thể dục thể hình]; sản xuất phim, không bao gồm phim quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu phim; thông tin giáo dục; thông tin giải trí; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực 
tuyến thông qua một mạng máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ trò chơi; cung cấp các 
tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; xuất bản tài liệu, không bao gồm tài liệu quảng cáo; cung 
cấp trang thiết bị giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí tiêu khiển; cho thuê thiết bị âm thanh 
và hình ảnh; cho thuê máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; cho thuê 
phim chiếu bóng; cho thuê thiết bị chiếu sáng dùng cho trường quay hoặc nhà hát; cho 
thuê hình ảnh động; cho thuê máy chiếu phim và phụ kiện kèm theo; cho thuê máy thu 
thanh và máy thu hình; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho thuê thiết bị thể thao, 
trừ xe cộ; cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê các thiết bị dùng cho sân vận động; cho thuê 
đồ trang trí sân khấu; cho thuê máy quay hình; cho thuê máy ghi băng video; cho thuê 
băng video; cho thuê đồ chơi; dịch vụ huấn luyện động vật; đào tạo thực hành [thao diễn]; 
dịch thuật; tổ chức và điều hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp 
tài liệu âm thanh và video, hình ảnh, chương trình truyền hình và phim ảnh thông qua 
mạng máy tính trực tuyến; cung cấp hình ảnh, âm thanh và viđeo thông qua các mạng trực 
tuyến; cung cấp thông tin về các nhân vật hư cấu; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải 
xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim, không tải 
xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp các chương trình truyền 
hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu.  
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan, cụ thể là 

dịch vụ nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người 
khác; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; tư vấn và giám sát kiến trúc (dịch vụ kiến trúc); tư vấn kiến trúc; lập 
trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế và lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn về 
bảo vệ môi trường; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế 
bao bì; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dự báo thời tiết; đơn giản hóa thời 
gian đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của máy tính; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dịch vụ sao 
chép các chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; tư vấn về phần cứng máy tính; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý 
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sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; chuyển đổi dữ liệu của 
chương trình máy tính và dữ liệu [không phải là chuyển đổi vật lý]; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; điện toán đám mây; cho thuê máy 
tính, tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
tư vấn công nghệ máy tính; số hóa dữ liệu [quét]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin 
[CNTT]; sao lưu dữ liệu off-site; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; tư vấn thiết kế 
trang web; thiết kế nội thất; dịch vụ máy tính và công nghệ để bảo vệ dữ liệu máy tính, 
thông tin cá nhân và thông tin tài chính và để phát hiện các đăng nhập trái phép vào dữ 
liệu và thông tin.  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người và động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt và lâm nghiệp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện về làm 
tóc; chải lông cho động vật; cắm hoa; làm vườn; dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên và dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị 
liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ làm vòng hoa; bệnh viện; nha khoa; dịch vụ 
xăm hình; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; trung tâm 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cắt sửa móng tay; 
xoa bóp; dịch vụ phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ của chuyên gia 
nhãn khoa; viện điều dưỡng; chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ tắm hơi; chăn nuôi động 
vật.  

 

 
(210) 4-2018-30910 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Jollibee Foods Corporation  

(PH) 
10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F. 
Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig 
City 1605, Metro Manila, Philippines 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Gà rán.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng. 
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(210) 4-2018-30911 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Hồng. 
(731) LAON H&C Co., Ltd.   (KR) 

125, Hyeonyeong-gil, Iksan-si, 
Jeollabuk-do, 54535, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 10: Vòng kích thích việc mọc răng. 

 
 

(210) 4-2018-30912 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SOS BEAUTY  (KR) 

13 Mabang-ro 6-gil, Seocho-gu, Seoul, 
06776, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   

 
 

(210) 4-2018-30913 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) V.I.P. Industries Ltd.    (IN) 

DGP House, 5th floor, 88-C, Old 
Prabhadevi road, Mumbai - 400025, 
India 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi; vali; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi du lịch; rương (hành lý); túi xách tay; 

túi dết; ba lô; túi sách học sinh; túi đeo chéo; túi cầm tay cho phụ nữ; túi nhỏ; ví; túi hành 
lý xách tay; ô; vali cứng; vali mềm; túi trống, túi trống có tay kéo.  

 
 

(210) 4-2018-30914 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) V.I.P. Industries Ltd.   (IN) 

DGP House, 5th floor, 88-C, Old 
Prabhadevi road, Mumbai - 400025, 
India  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 18: Túi; vali; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi du lịch; rương (hành lý); túi xách tay; 
túi dết; ba lô; túi sách học sinh; túi đeo chéo; túi cầm tay cho phụ nữ; túi nhỏ; ví; túi hành 
lý xách tay; ô; vali cứng; vali mềm; túi trống, túi trống có tay kéo.  

 
 

(210) 4-2018-30915 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán HFT   (VN) 
46 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảng thị giá giao 
dịch chứng khoán, báo giá chứng khoán, thông tin giá cả thị trường chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2018-30917 (220) 10.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.3; 1.15.23; A17.5.21 
(591) Xanh lá nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Xuân Đoan  (VN) 
Thôn Phú Khê, xã Thái Học, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu 

 

 
(210) 4-2018-30918 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Vàng đồng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư tập đoàn 
Mặt Trời  (VN) 
36-38 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán móc 
khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ 
quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban 
đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu 
nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ 
quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm.  
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(210) 4-2018-30919 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 3.7.16 
(591) Xanh, trắng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư tập đoàn Mặt Trời  
(VN) 
36 - 38 Bạch Đằng, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
toà nhà.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; dịch vụ vận 
chuyển hành khách bằng cáp treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê 
kho bãi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 
 

(210) 4-2018-30922 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) MACKINTOSH LIMITED   (US) 

Waterford Street, Nelson, Lancashire 
BB9 8AQ, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 18: Túi, cụ thể là, cặp gấp đựng tài liệu, túi đeo vai, túi hình thuôn bằng da để đựng 
hành lý, cặp đựng tài liệu, va li, túi xách tay, vali [hành lý], ba lô, túi xách đi chợ, túi xách 
tay; túi nhỏ; ví tiền; ví bỏ túi; hộp đựng chìa khóa bằng da; ví đựng đồ trang điểm [chưa 
có đồ bên trong]; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ô; gậy chống khi đi bộ; ba toong.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo mưa; quần áo lót; quần áo ngủ; đồ đội đầu; bít tất ngắn cổ; găng 
tay [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; dải đeo quần, 
tất [dây đeo quần]; thắt lưng cho trang phục; đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2018-30923 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị xử lý dữ 
liệu; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; bao chuyên dụng cho điện thoại di động; 
màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy vi tính; bộ 
nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); bộ phát đáp tự động; thiết bị thông 
tin liên lạc qua mạng; môđem; pin điện; thiết bị sạc pin; bộ nguồn loại di động (pin có thể 
nạp lại được); máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; máy vi tính xách tay cỡ nhỏ; tai 
nghe; thiết bị mô phỏng thực tế ảo loại choàng đầu; thiết bị ghi video số; bộ chuyển đổi 
tín hiệu cáp truyền hình; loa; thiết bị nghe đa phương tiện cầm tay; thiết bị truyền âm 
thanh; máy quay vi-đê-ô xách tay kèm theo bộ ghi hình; camera (chụp ảnh); bàn phím 
máy vi tính; chuột (thiết bị ngoại vi máy tính); thiết bị đếm bước chân; thiết bị giám sát 
video; thiết bị đo lường kiểu vòng đeo tay kết nối được; chương trình máy tính [phần mềm 
máy tính ghi sẵn]; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về; thấu kính quang học; bộ 
chuyển mạch; bảng chuyển mạch; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát 
(viễn thông); thiết bị kiểm tra rò rì khí; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu 
cuối cho màn hình chạm tương tác; rô bốt có hình dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân 
tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm thanh; thiết bị tạo hiệu ứng điện và điện tử dùng cho 
dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; khóa 
điện tử loại bỏ túi là thiêt bị điều khiển từ xa; thiết bị điện tử nhận diện dấu vân tay; thiết 
bị điện tử nhận diện dấu tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt người; thiết bị chuyền mạng 
điện thoại di động được điều khiển bằng chương trình cài sẵn; máy thu thanh; thiết bị 
phân tích không khí; màn hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị số trợ giúp cá 
nhân [pda]; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc tải về; từ điển điện tử loại cầm tay; 
phần mềm máy tính dùng để soạn và biên tập nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng 
cho điện thoại di động; máy vi tính có thể mang hoặc đeo được; thiết bị viễn thông dạng 
đồ trang sức; gậy hỗ trợ việc chụp ảnh dùng cho điện thoại di động; rô bốt giám sát an 
ninh; màn hình hiển thị video có thể đeo được; ống kính máy ảnh cho việc tự chụp ảnh; rô 
bốt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; rô bốt giảng dạy; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng 
usb; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng usb dùng cho điện thoại di động; ứng dụng phần mềm 
điện thoại di động có thể tải về; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; màn hình 
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cảm ứng; thiết bị truyền hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện); hệ thống truyền thông nội bộ (intercom); khóa số dùng cho cửa ra vào; thiết bị báo 
động trung tâm; bộ cảm biến; trạm sạc cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 
điện tử dùng cho cửa khóa liên động, khóa điện; chuông cửa điện; rô bốt có hình dáng 
giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ mục đích hộ tống, tháp tùng; máy chiếu với 
màn hình tinh thể lỏng (LCD); máy chiếu video; bộ nối điện; bộ nối dùng cho đường dây 
điện; máy thu thanh và thu hình; bộ xử lý tín hiệu giọng nói số; thiết bị bán dẫn; kính đeo 
mắt 3D; kính đeo mắt chống nắng; thiết bị đọc sách điện tử.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; khảo 
sát nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy vi tính; điện toán đám mây; thẩm định tải 
sản vô hình về mặt chất lượng, kỹ thuật và nội dung tài sản, không nhằm mục đích thẩm 
định giá; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông và bộ phận của chúng; thiết kế và phát 
triển sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại di động; lập trình máy vi tính; bảo trì 
phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu từ xa (off-site); tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; cung 
cấp nền tảng (phần mềm) như một dịch vụ [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập 
nhật và duy trì phần mềm máy tính thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển 
mạng máy tính không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát 
triển phần mềm máy tính; cài đặt, duy trì và sửa chữa phần mềm máy tính; tái thiết cơ sở 
dữ liệu.   

 

 
(210) 4-2018-30925 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính thông minh, đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh thiết bị xử lý dữ 
liệu, thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; bao chuyên dụng cho điện thoại di động; 
màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy vi tính; bộ 
nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); bộ phát đáp tự động; thiết bị thông 
tin liên lạc qua mạng; môđem; pin điện; thiết bị sạc pin; bộ nguồn loại di động (pin có thể 
nạp lại được); máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; máy vi tính xách tay cỡ nhỏ; tai 
nghe; thiết bị mô phỏng thực tế ảo loại choàng đầu; thiết bị ghi video số; bộ chuyển đổi 
tín hiệu cáp truyền hình; loa; thiết bị nghe đa phương tiện cầm tay; thiết bị truyền âm 
thanh; máy quay vi-đê-ô xách tay kèm theo bộ ghi hình; camera (chụp ảnh); bàn phím 
máy vi tính; chuột (thiết bị ngoại vi máy tính); thiết bị đếm bước chân; thiết bị giám sát 
video; thiết bị đo lường kiểu vòng đeo tay kết nối được; chương trình máy tính [phần mềm 
máy tính ghi sẵn]; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về; thấu kính quang học; bộ 
chuyển mạch; bảng chuyển mạch; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát 
(viễn thông); thiết bị kiểm tra rò rỉ khí; cân, hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu 
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cuối cho màn hình chạm tương tác; rô bốt có hình dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân 
tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm thanh; thiết bị tạo hiệu ứng điện và điện tử dùng cho 
dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; khóa 
điện tử loại bỏ túi là thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điện tử nhận diện dấu vân tay; thiết 
bị điện tử nhận diện dấu tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt người; thiết bị chuyển mạng 
điện thoại di động được điều khiển bằng chương trình cài sẵn; máy thu thanh; thiết bị 
phân tích không khí; màn hình video; mạch tích hợp; chíp điện tử; thiết bị số trợ giúp cá 
nhân [pda]; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc tải về; từ điển điện tử loại cầm tay; 
phần mềm máy tính dùng để soạn và biên tập nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng 
cho điện thoại di động; máy vi tính có thể mang hoặc đeo được; thiết bị viễn thông dạng 
đồ trang sức; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh dùng cho điện thoại di động; rô bốt giám sát an 
ninh; màn hình hiển thị video có thể đeo được; ống kính máy ảnh cho việc tự chụp ảnh; rô 
bốt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; rô bốt giảng dạy; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng 
usb; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng usb dùng cho điện thoại di động; ứng dụng phần mềm 
điện thoại di động có thể tải về; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; màn hình 
cảm ứng; thiết bị truyền hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện); hệ thống truyền thông nội bộ (intercom); khóa số dùng cho cửa ra vào; thiết bị báo 
động trung tâm; bộ cảm biến; trạm sạc cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 
điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện; chuông cửa điện; rô bốt có hình dáng 
giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ mục đích hộ tống, tháp tùng; máy chiếu với 
màn hình tinh thể lỏng (LCD); máy chiếu video; bộ nối điện; bộ nối dùng cho đường dây 
điện; máy thu thanh và thu hình; bộ xử lý tín hiệu giọng nói số; thiết bị bán dẫn; kính đeo 
mắt 3D; kính đeo mắt chống nắng; thiết bị đọc sách điện tử.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; khảo 
sát nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy vi tính; diện toán đám mây; thẩm định tài 
sản vô hình về mặt chất lượng, kỹ thuật và nội dung tài sản, không nhằm mục đích thẩm 
định giá; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông và bộ phận của chúng; thiết kế và phát 
triển sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại di động; lập trình máy vi tính; bảo trì 
phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu từ xa (off-site); tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; cung 
cấp nền tảng (phần mềm) như một dịch vụ [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập 
nhật và duy trì phần mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web, thiết kế và phát triển 
mạng máy tính không dây, thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát 
triển phần mềm máy tính; cài đặt, duy trì và sửa chữa phần mềm máy tính; tái thiết cơ sở 
dữ liệu.  

 

 
(210) 4-2018-30926 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1 
(731) Scripps Networks, LLC (a limited 

liability company of Delaware)   (US) 
9721 Sherrill Boulevard, Knoxville, 
Tennessee 37932, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trình thường 
xuyên về chủ đề tâm lý và trải nghiệm của con người nói chung, được phân phối qua 
nhiều nền tảng khác nhau thông qua nhiều hình thức truyền dữ liệu; dịch vụ giải trí, cụ thể 
là cung cấp bản ghi âm thanh và hình ảnh, được ghi sẵn và không tải xuống được, về các 
chủ đề tâm lý và trải nghiệm của con người nói chung, tất cả được cung cấp trực tuyến 
qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp thông tin giải trí trực 
tuyến cho người khác liên quan đến các chương trình giải trí về chủ đề tâm lý và trải 
nghiệm của con người.  

 

 
(210) 4-2018-30927 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lam đậm, xanh da trời, xanh lá cây.
(731) ORIENTE TECHNOLOGIES (HK) 

LIMITED  (HK) 
2802 Alexandra House, 18 Chater Road, 
Central, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm: thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, máy bán hàng tự động, máy tính, máy 
vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học trong phòng thí 
nghiệm, thiết bị điện và dụng cụ điện, cụ thể là: bàn là điện, máy điều hòa không khí, dao 
cạo điện và máy xén điện, bàn chải điện và lược điện, máy sấy tóc, quạt điện, đèn điện, đồ 
dùng gia dụng hoặc dụng cụ nhà bếp và đồ chứa đựng, cụ thể là: xô đựng, thùng, nồi 
xoong sắt hoặc nhôm hoặc nhựa hoặc các vật liệu khác, lò vi sóng, thiết bị vận hành bằng 
tay cỡ nhỏ để băm, nghiền, ép, máy và thiết bị làm sạch bằng điện, cụ thể là: máy giặt, 
máy hút bụi; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ cho thuê và cho 
vay tài chính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp quyền truy cập mạng 
máy tính toàn cầu cho người sử dụng, cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; truyền tập tin số; truyền tin nhắn và hình ảnh. 

 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính; chuyển đổi chương 
trình và dữ liệu máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; tạo lập và duy trì trang web cho người 
khác; tư vấn lập trình máy tính; tư vấn an ninh mạng internet. 

 

 
(210) 4-2018-30930 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-30932 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.2; 26.3.23; 26.13.1; 4.5.3 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Trí Dũng  (VN) 
Số nhà 56, ngõ 133 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; dàn dựng chương trình truyền hình; dịch vụ 

câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân; 
điều hành các lớp thể dục thể hình; cung cấp tiện nghi thể thao.  

 

 
(210) 4-2018-30933 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Stoxplus  

(VN) 
Tầng 5, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 36: Đánh giá tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư; môi giới 

đầu tư; cung cấp thông tin tài chính.  
 

 
(210) 4-2018-30934 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24; A1.5.3; 1.15.23; 

13.1.6; 26.11.3 
(731) M/s. Kanin (India) Ltd.   (IN) 

A-46, Mohan Co-Operative, Industrial 
Estate Ltd., Delhi-Mathura Road, New 
Delhi-110 044 INDIA  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác thủ công) bao gồm tất cả các loại súng 

bắn ghim (như là: súng bắn ghim giấy, súng bắn ghim cho dây cáp, súng bắn ghim dạng 
búa, súng bắn ghim công nghiệp), dụng cụ cắt, lưỡi cắt, kéo.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm dùng cho văn phòng và trường học và tất cả các loại tệp xếp 
giấy tờ, bút, bút chì, bút bi, thiết bị đánh số, dụng cụ đục lỗ (đồ dùng văn phòng), bộ phân 
phối băng dính, tẩy, cái dập ghim, ghim dập, dụng cụ dập ghim (dùng cho văn phòng) và 
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ghim của nó, bút chì kim, gọt bút chì, còng để kẹp tài liệu, kẹp tài liệu và kẹp dạng vòng, 
khay đựng bút, dụng cụ gỡ ghim, dụng cụ đục lỗ (loại đục 1 lỗ), tất cả là đồ dùng văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2018-30935 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Huyền Thoại 
Bia   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Đại Việt, số 109 Nguyễn 

Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời. 
 

 
(210) 4-2018-30936 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Huyền Thoại 
Bia   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Đại Việt, số 109 Nguyễn 

Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời. 
 

 
(210) 4-2018-30937 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Huyền Thoại 
Bia   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Đại Việt, số 109 Nguyễn 

Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời. 
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(210) 4-2018-30938 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) YU.R SKIN SOLUTION CO., LTD.  

(KR) 
#701(Nonhyeon-dong, Royal Plaza), 45-
1, Nongogae-ro 123beon-gil, Namdong-
gu, Incheon, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; lông 
mi giả; dầu làm bóng móng; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; xà phòng dạng bánh; bông dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-30939 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Vũ Văn Long   (VN) 

Thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; chậu rửa gắn cố định; máy lọc nước; chậu rửa bát; thiết bị dùng 
cho bồn tắm; vòi hoa sen.  

 

 
(210) 4-2018-30940 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; A24.15.11; 26.4.3 
(591) Đỏ tươi, đỏ sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Phương  (VN) 
Số 8, đường Huỳnh Văn Nghệ, khu đô 
thị mới Sài Đồng, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải; đai truyền cho máy móc; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và 
động cơ; máy nhuộm; máy là; máy may.  

 
 

(210) 4-2018-30941 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh đen, trắng, xanh ngọc 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư tập đoàn Mặt Trời  
(VN) 
36-38 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán: móc 

khóa, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ 

quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban 
đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu 

nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ 

quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2018-30942 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư tập đoàn Mặt Trời  
(VN) 
36-38 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán: móc 
khóa, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ 

quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban 

đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu 
nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ 

quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 

cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2018-30943 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 7.3.11 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư thiết 
bị Sài Gòn  (VN) 
154/14B đường TCH05, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công nghiệp bao gồm máy uốn; máy nén khí; mũi khoan [bộ phận máy]; 

máy khoan; máy làm ren; máy tiện ren đai ốc.  
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(210) 4-2018-30944 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.7; 26.4.3; A24.15.11; 15.7.1 (540) 

  

(731) Trương Hoàng Quân  (VN) 
411/12/16 đường Dương Thị Mười, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sấy khô; máy sấy không khí đa năng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu: thiết bị sấy khô, máy sấy đa năng.  
 

 
(210) 4-2018-30945 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A24.15.7; 24.15.21 (540) 

 

(731) Vũ Hoàng Anh  (VN) 
Số 24 Quán Sứ, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-30946 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
máy xây dựng MATEC  (VN) 
37/8 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-30947 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán: mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán: thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, 
tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, 
dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-30948 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

và dược thảo Sao Khuê  (VN) 
Số 5A ngách 32/19 phố Đông Tác, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 
rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-30949 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH y dược Nhân 

Sinh  (VN) 
Số nhà 256 Park River, khu đô thị 
Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 
rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2018-30950 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần EROMED  (VN) 

40 đường Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30951 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần EROMED   (VN)

40 đường Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30952 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần EROMED   (VN)

40 đường Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30953 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà  (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-30954 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30955 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30956 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-30958 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Thị Nhâm  (VN) 

Thôn Trì Xá, xã Châu Giang, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước và hệ thống lọc nước công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-30959 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH ẩm thực Thái 

Dương  (VN) 
Số 7 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-30960 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LU JIANYONG  (CN) 

No 132, Zone 2, Xinmin Cun Village, 
Pengjie town, Luqiao District, Taizhou 
city, Zhejiang Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe điện. 
 

 
(210) 4-2018-30961 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) LU JIANYONG   (CN) 

No 132, Zone 2, Xinmin Cun Village, 
Pengjie town, Luqiao District, Taizhou 
city, Zhejiang Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe điện. 
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(210) 4-2018-30963 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Hyphens Pharma Pte. Ltd  (SG) 

138 Joo Seng Road, #03-00, Singapore 

368361 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm đẹp chăm sóc da; kem thoa da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

nước thơm cho da dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc da; gel dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; chế phẩm xịt ngoài da dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỡ dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; phấn chăm sóc da [mỹ phẩm]; phấn trang điểm; chế phẩm dùng 

ngoài da [không chứa thuốc] cho mục đích mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng ẩm 

cho da không chứa thuốc [mỹ phẩm]; kem không chứa thuốc để tạo độ ẩm cho da [mỹ 

phẩm]; chế phẩm làm sạch da; nước mỹ phẩm để làm sạch và căng mịn da; mặt nạ đắp 

mặt [mặt nạ làm đẹp]; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm sạch tế bào da chết dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; chất tẩy tế bào chết dùng để chăm sóc da [mỹ phẩm]; chất tẩy tế bào 

chết dùng để làm sạch da [mỹ phẩm], tất cả thuộc nhóm 03. 
 

 
(210) 4-2018-30964 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
sơn Quốc Tế Mỹ  (VN) 
Số 11 ngách 281/76 Trần Khát Chân, 

phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm. 
 

 
(210) 4-2018-30965 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
sơn Quốc Tế Mỹ   (VN) 
Số 11 ngách 281/76 Trần Khát Chân, 

phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm. 
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(210) 4-2018-30966 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
sơn Quốc Tế Mỹ   (VN) 
Số 11 ngách 281/76 Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm. 
 

 
(210) 4-2018-30967 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
sơn Quốc Tế Mỹ   (VN) 
Số 11 ngách 281/76 Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm. 
 

 
(210) 4-2018-30968 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ALOTRIP  (VN) 
P703, tầng 7, tòa nhà EVD KCN Hoàng 
Mai, số 431 Tam Trinh, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay; dịch vụ làm hộ 
chiếu và visa (đại lý du lịch); dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các 
chuyến đi; dịch vụ thông tin du lịch. 

 
 

(210) 4-2018-30970 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.12; A24.15.7; A14.3.3; A14.7.13 
(591) Xanh nước biển, cam. 
(731) PPT Polymer Marketing 

Company Limited   (TH) 
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 01: Nguyên liệu hợp chất dùng để loại bỏ tạp chất còn lại bằng cách làm tan chảy 
bên trong thùng và đinh vít nhằm rửa và làm sạch máy ép đùn; nguyên liệu hợp chất dùng 
để loại bỏ tạp chất còn lại bằng cách làm tan chảy bên trong thùng và đinh vít nhằm rửa 
và làm sạch máy đúc áp lực; nguyên liệu hợp chất dùng để loại bỏ tạp chất còn lại bằng 
cách làm tan chảy bên trong thùng và đinh vít nhằm rửa và làm sạch máy xử lý các mảnh 
nhựa. 

 
 

(210) 4-2018-30975 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất nước uống 
đóng chai Tấn Phát  (VN) 
Số 597C6, khu phố 1, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước khoáng [đồ uống]; nước tinh khiết; nước uống đóng chai, bình. 
 
 

(210) 4-2018-30976 (220) 10.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Unistar  (VN) 
02B đường Nguyễn Trung Trực, phường 
Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho vay tài chính; cho vay theo bảo lãnh; tư vấn tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài 
chính; trả góp; dịch vụ thẻ tín dụng. 

 
 

(210) 4-2018-30980 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cơ khí 
Tân Nam Khang  (VN) 
24/5 Bến Lội, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính cách ly cho xây dựng; kính tấm (cửa sổ) dùng cho xây 
dựng; vỏ bọc cửa không bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-30981 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ Ntmax  
(VN) 
628/53A Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2018-30982 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.5; 26.1.6; 26.1.1 
(731) ECONEKO CO., LTD.  (KR) 

131, Bongjuk 1-gil, Munbaek-myeon, 
Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do 
27869, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; mặt nạ đắp mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; nước hoa hồng dưỡng da (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng da 
mặt; kem mỹ phẩm dùng để chăm dóc da; chế phẩm làm sạch da mặt; nước thơm chăm 
sóc da (mỹ phẩm); xà phòng tự nhiên; xà phòng làm đẹp; xà phòng rửa mặt.  

 

 
(210) 4-2018-30983 (220) 11.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ, đỏ đô, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dr.YÕn  (VN) 
221/1 Nguyễn Bá Loan, phường Nguyễn 
Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (yến sào). 
 

 
(210) 4-2018-30986 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.3.5; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Đen, vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
Kim Nguyên  (VN) 
Số 92 Phạm Văn Đồng, thị trấn Tân Sơn, 
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia): rượu. 
 

 
(210) 4-2018-30987 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.15; 4.3.3; 26.1.1 
(731) Đào Quang Long  (VN) 

Nhà số 8, ngõ 3, tổ dân phố số 3, phường 
Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cửa hàng phục vụ đồ uống giải 
khát; chuỗi cửa hàng phục vụ trà sữa, cà phê, nước giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuỗi cửa hàng phục vụ đồ uống mang đi. 

 

 
(210) 4-2018-30988 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.4 
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

vàng trang sức Hoàng Lan  
(VN) 
Số 653-655 Thống Nhất, phường Kinh 
Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2018-30989 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến   (VN) 

ấp Phú Phong, xã Quới Thành, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ trang trí dùng cho đèn làm từ gáo dừa; hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gáo 

dừa dùng để trang trí trong nhà thuộc nhóm 20.  
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(210) 4-2018-30990 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Trần Tiến Trực  (VN) 
90 đường số 24, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí; máy lọc nước gia đình; máy lọc nước công nghiệp; 
quạt điện; quạt hơi nước; cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh).  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy làm mát không khí, máy lọc nước gia đình, máy lọc nước công 
nghiệp, quạt điện, quạt hơi nước, cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh).  

 

 
(210) 4-2018-30991 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.1.2; 10.5.25; 1.15.11; A5.5.20; 

A5.3.13; 5.5.19 
(591) Hồng sen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SANYO Việt Nam  
(VN) 
Lô 226/10, đường 2, KCN Long Bình 
(Amata), phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tăm bông ngoáy tai. 
 

 
(210) 4-2018-30992 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần WESTERN 
ADVANCE  (VN) 
74/1/8C Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc da mặt; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ tắm trắng toàn thân. 

 

 
(210) 4-2018-30993 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghiệp HTH  
(VN) 
Phòng 4A tầng 4 nhà B1 DN 10 ngõ 118 
Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị chống sét; cầu dao điện; cầu chì; ổ cắm điện; công tắc điện.  
 

Nhóm 17: Vật liệu cách điện: sứ chuỗi treo; sứ đứng.  
 

 
(210) 4-2018-30998 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3; 25.5.25; A24.15.7 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Airpower  

(VN) 
Số 28, ngõ 13, ngách 21 Lĩnh Nam, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; ống dẫn 
bằng kim loại cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Băng tải [máy móc]; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; hệ thống khử bụi 
cho mục đích làm sạch; máy nâng [thang máy]; thang cuốn; cần trục; thang máy [không 
dùng để kéo người trượt tuyết]; cầu thang cuốn [cầu thang tự động]. 

 

Nhóm 09: Chuông báo cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; bảng điều khiển phân 
phối [điện, tủ phân phối [điện]; bộ đổi điện; bảng điều khiển [điện]; dây dẫn điện; cáp dẫn 
điện; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; xe chữa cháy; 
thiết bị dập lửa; thang thoát hiểm. 
 

Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống lọc khí; hệ thống điều hoà không khí; hệ 
thống tắm hơi; phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị làm lạnh; tủ lạnh; thiết bị lọc nước; 
thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 

 

Nhóm 35: Mua bán điều hòa không khí; mua bán máy móc thiết bị làm sạch không khí; 
mua bán tủ lạnh; mua bán thiết bị máy móc để làm sạch nước; mua bán thang máy; mua 
bán thang cuốn.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị 
văn phòng. 

 
 

(210) 4-2018-30999 (220) 11.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 4.3.3; 1.17.11 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Nara  (VN) 
Số 61 khu 6, phường Đáp Cầu, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-31001 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 13.1.6; 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 
DKAL Việt Nam  (VN) 
Số nhà 89, ngõ 663 đường Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tạo dựng và phát triển thương hiệu (dịch vụ hỗ trợ 

kinh doanh); hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ hãng thông tin thương mại; điều tra 
thương mại; marketing; soạn thảo tài liệu quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng 
dẫn thao tác thử]; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 
trí]; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến.  

 
Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài 
liệu pháp lý; dịch vụ đại diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực 
tố tụng; tư vấn pháp lý (dịch vụ pháp lý). 

 

(210) 4-2018-31002 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM  (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

khoáng dùng trong mục đích y tế; băng dính dùng trong y tế; muối dùng cho mục đích y 
tế; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; 
cồn y tế; sữa bột (cho trẻ sơ sinh); đồ uống y tế; bông y tế, gạc y tế; thuốc bóp phong 
thấp; viên thuốc xông; chế phẩm vitamin; mỡ dược phẩm; huyết tương; huyết thanh; dược 
thảo (thảo dược); trà thảo dược; dầu y tế; chất diệt khuẩn, chất sát trùng, diệt trùng; chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng trong y tế, dược phẩm; thuốc 
dùng cho nha khoa; dược phẩm dùng cho nha khoa; thuốc dùng cho người, dược phẩm 
dùng cho người; mentol tinh dầu bạc hà; thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc giảm đau, thuốc 
gây mê, gây tê; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm, viên thuốc thơm trị chứng 
viêm họng dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc mỡ dùng cho mục đích y tế; thuốc xổ, 
thuốc nhuận tràng; thuốc hạ nhiệt, thuốc giảm sốt, thuốc hạ sốt; thuốc bổ (thuốc, dược 
phẩm), thuốc kháng sinh; chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm trị liệu dùng để tắm, 
chế phẩm chứa thuốc để tắm; máu dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm giãn phế quản; 
chế phẩm điều trị bỏng; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chế phẩm hóa học 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung enzym dùng cho mục đích y tế; men dùng cho mục 
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đích dược phẩm; thực phẩm cho em bé; dịch truyền dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung 
glocuza dùng cho ăn kiêng; đường gluco dùng cho mục đích y tế, glucoza dùng cho mục 
đích y tế; dầu mỡ dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chữa bệnh trĩ; chất bổ sung dinh 
dưỡng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2018-31007 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM  (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; đệm lót cho 

mục đích y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; găng tay cho mục đích y tế; đồ 
gỗ dùng cho y tế (giường y tế, tủ y tế); thiết bị dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết 
thương; thiết bị, dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31009 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM    (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ căng tin; đÆt chỗ khách sạn; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ lễ tân cho 
dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (quản lý khách đến và đi); cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng 
các món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ nhà trọ.  

 

 
(210) 4-2018-31010 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP    (VN) 
Lô 10-E1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo. 
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(210) 4-2018-31011 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP    (VN) 
Lô 10-E1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-31012 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Bùi Sỹ Nguyên  (VN) 
P608, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, 15 Phạm 
Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; máy tính; linh kiện máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm, máy tính, linh kiện máy tính; dịch vụ biên tập thông tin 
dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy 
tính cho người khác; cập nhập và duy trì dữ liệu trong dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thăm dò dư luận để phân tích thị trường; dịch 
vụ tư vấn quản trị, quản lý kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích 
thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản; cho thuê văn phòng; dịch vụ tài chính; dịch vụ 
ngân hàng.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch 
vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ kết nối viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối 
mạng máy tính toàn cầu (internet); dịch vụ phát thanh và truyền hình. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ thiết 
kế hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ thiết kế và duy trì trang 
web cho người khác; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê 
máy chủ  

 
 

(210) 4-2018-31017 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.11.11; A3.11.24; A3.11.25; A1.1.10 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
xây dựng A&P   (VN) 
Số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) và cửa hàng dịch vụ 
thương mại (siêu thị) cung cấp: vật liệu xây dựng, đồ nội thất, đồ điện gia dụng (đèn điện, 
công tắc, ổ cắm, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò 
vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép 
nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, 
bếp điện, ly, chén, bát, đĩa), mỹ phẩm, hàng lưu niệm, văn phòng phẩm, hàng điện tử (ti 
vi, máy vi tính, điện thoại, đầu đĩa, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), đồ thủ công mỹ 
nghệ, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép hoa quả bia, rau 
tươi, quả tươi, thực phẩm tươi sống (cá, tôm, gia cầm, gia súc), thực phẩm chế biến (thịt, 
cá, tôm, gia cầm, quả đóng hộp, rau đóng hộp), quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, chăn ga 
gối đệm.  

 

 
(210) 4-2018-31018 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xám, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH ANTZ Việt Nam  

(VN) 
Tầng 9, khu phức hợp Cantavil An Phú, 
số 1 Song Hành, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành: điện thoại di động, máy tính xách tay, màn hình máy tính, 
máy tính bảng, đồng hồ đeo tay.  

 

 
(210) 4-2018-31019 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17 
(591) Cam, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển VIGO  (VN) 
Số 2 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 
bất động sản; đại lý bất động sản; đại lý bảo hiểm. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; vận chuyển hành khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đại lý bán vé 
(máy bay, tàu lửa, tàu thuỷ). 
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(210) 4-2018-31020 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Trắng, xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ DTH  (VN) 
Tầng 1, số 9, ngõ 9 đường Đồng Bát, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí, mày làm sạch không khí, quạt thông gió, quạt trần, quạt để 

bàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy lọc không khí, máy làm sạch không khí, quạt thông gió, quạt 
trần, quạt để bàn.  

 

 
(210) 4-2018-31021 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại xuất nhập khẩu 
thiết bị điện Hoàng Long  (VN)
58 đường TTN 02, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn tắm, van, vòi nước, vòi hoa sen, bồn cầu, lavabo. 
 

Nhóm 20: Gương, kệ inox.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bồn tắm, van, vòi nước, vòi hoa sen, bồn cầu, lavabo, kệ inox, gương.  
 

 
(210) 4-2018-31023 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Vàng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ ENS  (VN) 
21 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2018-31025 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 4.5.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH RED & BLUE  (VN) 
C1.07 khối nhà C, đường Nguyễn Lương 
Bằng, khu phố Riverside Residence, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải rượu (không chứa thuốc). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-31026 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Phan Văn Hưng  (VN) 
P110-B24 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ví; túi xách tay; vali. 
 

Nhóm 25: Đồ lót; quần áo; bít tất; giầy; dép; thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2018-31027 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Phan Văn Hưng   (VN) 
P110-B24 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ví; túi xách tay; vali.  
 

Nhóm 25: Đồ lót; quần áo; bít tất; giầy; dép; thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2018-31028 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Phan Văn Hưng  (VN) 
P110-B24 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ví; túi xách tay; vali.  
 

Nhóm 25: Đồ lót; quần áo; bít tất; giầy; dép; thắt lưng.  
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(210) 4-2018-31029 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Phan Văn Hưng  (VN) 
P110-B24 Kim Liên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ví; túi xách tay; vali. 

 

Nhóm 25: Đồ lót; quần áo; bít tất; giầy; dép; thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2018-31030 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Ngô Quang Tuấn   (VN) 
Thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Chìa khóa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay 

nắm cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-31031 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Bảo 
Đan  (VN) 
225A Nam Hòa, phường Phước Long A, 

quận 09, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bếp điện quang, điện từ, bình đun siêu tốc, nồi cơm.  
 

 
(210) 4-2018-31032 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A11.3.3; A17.1.2 

(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Sơn  (VN) 
1368/51/10 Lê Văn Lương, tổ 15, ấp 1, 

xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); quán cà phê.  
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(210) 4-2018-31033 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A11.3.3; A5.5.20 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Sơn  (VN) 
1368/51/10 Lê Văn Lương, tổ 15, ấp 1, 
xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-31034 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nguồn dược liệu Việt Nam  
(VN) 
LK9 - TT2 khu nhà ở 96 - 96B Nguyễn 
Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc trị bệnh; thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2018-31035 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 25.5.3; 26.1.1 
(591) Tím, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thắng   (VN) 
¤ 2/BT5, khu đô thị mới Cầu Bươu, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức hội thảo, hội nghị 
chuyên đề; dịch vụ tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa; dịch 
vụ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý 
chất lượng, công nghệ; dịch vụ khảo sát, dự báo mang tính kỹ thuật về chất lượng hàng 
hóa; dịch vụ thử nghiệm các quy trình kỹ thuật trong sản xuất; dịch vụ phân tích thành 
phẩm chất lượng sản phẩm hàng hóa; dịch vụ ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản 
xuất hàng hóa; dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học, công nghệ; dịch vụ kiểm nghiệm 
chất lượng hàng hóa; dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa; dịch vụ tư vấn, xây dựng 
các hệ thống quản lý chất lượng; dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng; 
dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm hàng hóa; dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy 
sản phẩm hàng hóa.  
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(210) 4-2018-31036 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn 
Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch men 

ốp lát; gạch thẻ; gạch granite). 
 

 
(210) 4-2018-31037 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
Khối Quang Tiến, phường Vinh Tân, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy khô không khí; thiết bị sấy khô; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị 
lọc không khí; lò rang; thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước. 

 

 
(210) 4-2018-31038 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; 5.7.8 
(591) Xanh lá, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
Khối Quang Tiến, phường Vinh Tân, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt đóng hộp; hạt 
đã chế biến; thịt lợn; thực phẩm chế biến từ cá. 

 

 
(210) 4-2018-31039 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh úa, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên   (VN) 
Khối Quang Tiến, phường Vinh Tân, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt đóng 
hộp; chiết xuất của thịt; thịt lợn; động vật có vỏ cứng, không còn sống. 
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(210) 4-2018-31040 (220) 11.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Cao Thị Cẩm Tú   (VN) 
20 đường 7, Long Bửu, phường Long 
Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồng phục; bộ quần áo; giày thể thao. 
 

 
(210) 4-2018-31041 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Kabushiki Kaisha KOBE 

FUGETSUDO  (JP) 
3-10 Motomachidori 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy. 
 

 
(210) 4-2018-31042 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Vũ Đình Hoan  (VN) 

Thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); găng tay (trang phục).  
 

Nhóm 28: Dụng cụ tập luyện thể thao; thiết bị tập luyện thể thao; dụng cụ rèn luyện hình 
thể; thiết bị tập luyện thể hình.  

 

 
(210) 4-2018-31043 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Vũ Đình Hoan  (VN) 

Thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); găng tay (trang phục).  
 

Nhóm 28: Dụng cụ tập luyện thể thao; thiết bị tập luyện thể thao; dụng cụ rèn luyện hình 
thể; thiết bị tập luyện thể hình.  
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(210) 4-2018-31044 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.17; 1.15.23; 26.13.1 

(591) Đỏ tươi, đen, xanh tím than. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hoành Vũ  (VN) 
71 đường An Điềm, phường 10, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 

máy); vòng bằng cao su; chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; đệm lót; xi gắn kín.  
 

 
(210) 4-2018-31045 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.1; 5.3.20; 2.9.21; 2.3.28 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào Thạch   (VN)
Số nhà 29, ngách 26, ngõ 394 đường Mỹ 

Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo về dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-31046 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.25; 2.9.4 

(591) Xanh dương, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào Thạch   (VN)
Số nhà 29, ngách 26, ngõ 394 đường Mỹ 

Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.   

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo về dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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1950 

(210) 4-2018-31047 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20 
(591) Đỏ cờ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào Thạch  
(VN) 
Số nhà 29, ngách 26, ngõ 394 đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo về dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-31048 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào Thạch   (VN)
Số nhà 29, ngách 26, ngõ 394 đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo về dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-31049 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(731) Zone d'entreprises  (FR) 

Avenue du Pic de Bertagne 13420 
GEMENOS FRANCE 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Phẩm màu, mực, lớp men dùng để vẽ tranh, sơn, dùng cho vecni, dùng cho sơn 
mài; vật liệu để nhuộm cụ thể là chất nhuộm dùng cho hàng dệt; chất nhuộm, chất cắn 
màu; nhựa tự nhiên [dạng thô]; kim loại dạng bột và dạng lá dùng cho họa sỹ, người trang 
trí, thợ in và nghệ sĩ; chất làm khô dùng cho sơn [tác nhân làm khô]; chất hãm màu dùng 
để sơn, vẽ; sơn cho đồ gốm, đất nung, sứ, thủy tinh, kim loại; chất pha loãng dùng cho sơn 
mài; phẩm màu và sơn; nhựa cây; vàng mạ dùng cho họa sỹ, người trang trí, thợ in và 
nghệ sĩ. 

 

Nhóm 16: Vật liệu cho nghệ sĩ cụ thể là bút màu cho họa nghệ sỹ, chì than để vẽ cho 
nghệ sỹ; màu nước cho nghệ sỹ; đồ dùng để vẽ; dụng cụ để vẽ; tấm khuôn đổ màu; bút 
lông để vẽ; văn phòng phẩm; tập giấy viết và sổ để vẽ; giấy hoặc bìa cứng để vẽ; giá vẽ 
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1951 

của họa sỹ; bút máy, bút vẽ, bút chì; bút chì than, vải bạt để vẽ tranh; mẫu can; hộp màu 
vẽ [đồ dùng cho nghệ sỹ]; hỗn hợp nhão để đúc khuôn/nặn và vật liệu của nó; khuôn và 
dụng cụ để nặn/đúc khuôn; chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; 
sách, sổ tay hướng dẫn về sơn, vẽ tranh và đúc khuôn/tạo mẫu. 

 

 
(210) 4-2018-31050 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; 3.7.1; 3.7.16; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
COLORCITY  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; matit phủ bề mặt kim loại.  
 

Nhóm 19: Matit phủ tường. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sơn, vecni, matit.  
 

 
(210) 4-2018-31051 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 3.7.19; 3.7.1; 24.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
COLORCITY  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; matit phủ bề mặt kim loại.  
 

Nhóm 19: Matit phủ tường.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sơn, vecni, matit.  
 

 
(210) 4-2018-31053 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.5.3; 1.17.11; 7.5.10 
(591) xanh lá cây, vàng, nhũ vàng, đỏ, trắng, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Vương Trí Vinh  (VN) 
Bờ Hồ, thôn 2, Tân Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Miến [sợi dẹt]; mì sợi; mỳ ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn 
đã được chế biến trên cơ sở mì sợi. 

 

 
(210) 4-2018-31054 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và xây lắp Đại Phú   (VN)
Số 6, ngõ 164, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp [không phải bộ phận của máy]; máy làm mát; quạt ly tâm 

[không phải bộ phận của máy]; quạt hướng trục [không phải bộ phận của máy]; quạt 
thông gió; các thiết bị thông gió làm mát.  

 

 
(210) 4-2018-31055 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 19.7.1; 26.1.1; 5.7.3; 25.5.2 
(591) Nâu, vàng, đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cồn rượu Hà 
Nội   (VN) 
94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); cồn thực phẩm dùng pha rượu.  

 

 
(210) 4-2018-31057 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 2.1.1; 2.1.11 
(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới  (VN) 

309 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; xúp; thịt; dầu có thể ăn được; sữa; các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); cháo.  
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(210) 4-2018-31058 (220) 11.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới   (VN)

309 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; xúp; thịt; dầu có thể ăn được; sữa; các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); cháo.  
 

 
(210) 4-2018-31059 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2018-31060 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-31061 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-31062 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú    (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
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(210) 4-2018-31063 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.15.1; 26.1.2; 24.5.1 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú  (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị; dụng cụ y tế (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-31064 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.1; A26.11.12; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Lương Lệ Thanh   (VN) 
106/13T Lạc Long Quân, phường 3, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản chế biến cụ thể là: mực, tôm, cá.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản và thực 

phẩm tươi sống.  
 

 
(210) 4-2018-31065 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.16; 1.15.15; 1.15.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Lương Lệ Thanh  (VN) 
106/13T Lạc Long Quân, phường 3, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản chế biến cụ thể là: mực, tôm, cá.     

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản và thực 

phẩm tươi sống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1955 

(210) 4-2018-31066 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
thời trang MAYGROUP  (VN) 
Số 769, phố Nguyễn Đức Thuận, xã 

Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ. 

 

Nhóm 25: Mũ; đồ đội đầu; mũ bê rê; đồ đi ở chân.  

 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-31067 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
thời trang MAYGROUP  (VN) 
Số 769, phố Nguyễn Đức Thuận, xã 

Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ.  
 

Nhóm 25: Mũ; đồ đội đầu; mũ bê rê; đồ đi ở chân. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-31068 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.5 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ SPN  (VN) 
Thôn ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống (do nhà hàng 

thực hiện).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1956 

(210) 4-2018-31070 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

thiết bị vật tư Thái Bình 
Dương  (VN) 
Số 1A5/23 tổ 5, khu phố Hòa Lân 2, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị vệ sinh; máy lọc nước tinh khiết; bình lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-31071 (220) 11.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.2; A26.3.7 
(591) Trắng, xanh, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SHELTER Việt 
Nam  (VN) 
3E Rạch Cát, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, lông mi giả, quần áo, giày dép, mũ nón, trang sức (vòng 
tay, bông tai).  

 

 
(210) 4-2018-31072 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; A1.1.10; 4.3.1; A1.1.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, xám, bạc, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
hóa dầu Đông Bắc  (VN) 
Số 300, quốc lộ 1A, ấp Tân Bình, xã 
Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  
 

 
(210) 4-2018-31073 (220) 11.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; 3.5.1; A3.5.24 
(591) Xanh rêu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thỏ Trắng  
(VN) 
38 đường số 4, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1957 

(511)   Nhóm 21: Chai, lọ, bình hoa, các loại chậu hoa, các loại ấm chén, bát đĩa được sản xuất từ 
nhựa plastic, thủy tinh, nhựa melamine, inox, đất sét cao lanh bằng phương pháp thủ công 
và mang tính nghệ thuật, được trang trí hoạ tiết.  

 

 
(210) 4-2018-31074 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Ngọc Trọng  (VN) 
Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ; nón.  
 

 
(210) 4-2018-31076 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư xây dựng và thương 
mại Xuân Việt  (VN) 
82 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn led (thiết bị chiếu sáng); đèn chùm; trụ đèn trang trí ngoài trời; đèn 
trụ; máng đèn; sen vòi; chậu rửa bát (thiết bị vệ sinh); lavabo rửa mặt; bồn cầu; bồn tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas - bếp điện - 
bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa 
chén, ấm nước, máy hút khói; mua bán thiết bị nhà tắm như: vòi hoa sen (thiết bị nhà 
tắm), bồn rửa mặt la-va- bô, bồn tắm, bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp ngồi cho bồn cầu vệ 
sinh có thiết bị tự làm sạch, máy lọc nước tinh khiết, bình nước nóng lạnh, cây nước lạnh; 
mua bán thiết bị đèn như thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED], đèn đường, 
đèn cao áp, đèn chiếu sáng, đèn trần, đèn trùm, đèn treo, đèn điện dùng cho cây Nô-en, 
đèn dùng cho thiết bị chiếu, máy chiếu, công tắc, ổ cắm điện. 

 

 
(210) 4-2018-31077 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.7; A26.4.24; 26.4.1; 21.3.13 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Kim Long  (VN) 
11 L6, P503, đường Nguyễn Huệ, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1958 

(210) 4-2018-31079 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3; 26.1.1; 5.5.19; A11.3.4; A6.19.9 

(591) Vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh dương, 

xanh dương đậm, đỏ, đỏ nhạt, đỏ đậm, 

nâu, nâu nhạt, đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Thái 
Hoa Việt  (VN) 
Lô 19, đường số 7, khu công nghiệp Tân 

Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2018-31080 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV du lịch 
dịch vụ Thanh Uyên  (VN) 
Thôn Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước, 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê hạt, cà phê bột; cà phê hòa tan. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-31081 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.1 

(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồng phục; trang phục để mặc tại nơi làm việc (không phải là quần áo bảo hộ, 

không dùng cho phòng thí nghiệm hoặc dùng trong y tế); quần áo, trang phục; bít tất ngắn 

cổ; tất dài; tạp dề (trang phục); khăn quàng cổ; găng tay (trang phục); khăn rằn (khăn 

quàng cổ); đồ đội đầu; đai dùng cho trang phục; đồ đi ở chân.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1959 

(210) 4-2018-31082 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Triều Phúc  (VN) 
Tầng 3, toà nhà An Phú Plaza, 117-119 

Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, cấp nước và mục đích vệ sinh; đèn chiếu sáng; đèn gắn 

trên trần nhà; đèn điện; đèn lồng chiếu sáng; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; hệ thống 

và thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; lớp mặt tường, không bằng kim loại, dùng cho 

xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; sàn, không bằng kim loại; sườn nhà không bằng kim loại cho công 

trình xây dựng. 

 

Nhóm 36: Bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất 

động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho 

thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-31084 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Chí Vĩnh Sáng   (VN) 
ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán loa, âm li, đèn led, micro, vang số (thiết bị trộn âm thanh kỹ thuật số); 

mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-31087 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.13.25; A3.1.24; 3.1.16; 4.5.13 

(591) Đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fitness & Yoga 
Việt Nam  (VN) 
5A Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép (dùng cho mục đích thể thao).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1960 

(210) 4-2018-31088 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.3.23; A26.1.18 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JINZY Nguyễn  
(VN) 
95 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 

bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2018-31089 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng Đại 
Tùng Lâm  (VN) 
Số 6, ngách 1, ngõ 3 Lê Hồng Phong, 

phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây 

dựng bến cảng, bến tàu; giám sát việc xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2018-31090 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.13.25; 26.15.15; A9.3.10; 9.1.10; 

25.1.6; 1.15.23; 26.5.1 

(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 

Room 1006, 10thF, No. 4288, JiangNan 

Avenue, BinJiang District, HangZhou, 

Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm nhắn tin qua 

internet; thiết bị ghi sự kiện; máy ảnh [chụp ảnh]; pin có thể sạc lại được; nền tảng phần 

mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1961 

(210) 4-2018-31091 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 25.1.6; 1.15.23; 

26.5.1; 9.1.10; A9.3.10 
(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Room 1006, 10thF, No. 4288, JiangNan 
Avenue, BinJiang District, HangZhou, 
Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp kết 

nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn 
cầu cho người sử dụng; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ hội nghị 
truyền hình. 

 

 
 

(210) 4-2018-31092 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Trần Thanh Long  (VN) 

33 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nguyên liệu sản 

xuất dược phẩm. 
 

(210) 4-2018-31093 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 25.1.6; A9.3.10 
(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Room 1006, 10thF, No. 4288, JiangNan 
Avenue, BinJiang District, HangZhou, 
Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nền tảng [PaaS]; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế trang trí 
nội thất. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1962 

(210) 4-2018-31094 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
NANOLAB  (VN) 
Số 353/38/24 đường An Dương Vương, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-31095 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.13.5; A3.13.4; 26.5.1 

(591) Nâu, trắng, vàng sậm, vàng, đỏ, xanh 

dương. 

(731) Hộ kinh doanh mật ong 
nguyên chất Ngọc Thụy  (VN) 
18 tổ 1, đường 5, ấp 4, xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong nguyên chất.  
 

 
(210) 4-2018-31097 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.3.1; 26.1.2; A14.7.20 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nghề Minh Nguyên  
(VN) 
17 đường 2C nối dài, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ liệu ngành tóc. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1963 

(210) 4-2018-31098 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 7.1.24; A7.1.12 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư hạ 
tầng và nhà ở Sài Gòn  (VN) 
271/7B An Dương Vương, phường 03, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. 

 

Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư tài chính; tư vấn đầu tư bất động sản; môi giới bất 

động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà; xây dựng công trình giao thông và cầu đường; xây dựng công 

trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng; 

xây dựng hệ thống cấp thoát nước; xây dựng công trình thủy lợi dân dụng; hoàn thiện 

công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng để xây dựng; cho thuê máy móc và thiết bị ngành 

xây dựng; lắp đặt hệ thống và cấu kiện xây dựng; hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. 

 

Nhóm 42: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-31099 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 

Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng đa; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1964 

(210) 4-2018-31100 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25; 4.3.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, xanh dương, 

xanh da trời nhạt, đỏ cam, trắng, trắng 
đục, vàng sẫm, đen. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap    (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31101 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.7; 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, xanh dương, 

xanh da trời nhạt, đỏ cam, trắng, trắng 
đen, vàng sẫm, xám, đen. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31102 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng, đỏ cam, 

nâu, vàng cốm, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1965 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-31103 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.1; 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng, đỏ cam, 

nâu vàng cốm, hồng, xanh lá cây đậm.  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-31104 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.3.1; A25.7.6 

(591) Xanh lơ, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xám, xanh da trời, vàng, trắng, đen, xanh 

dương đậm. 

(731) Mega Lifesciences Public 
Company Limited   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1966 

(210) 4-2018-31105 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Mega Lifesciences Public 

Company Limited   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, Thailand

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  

 

 
(210) 4-2018-31106 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Mega Lifesciences Public 

Company Limited   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, Thailand

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  

 

 
(210) 4-2018-31107 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.7 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và quảng cáo 
Huy CNC  (US) 
Số 115, ngõ 95, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1967 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công tạo hình các vật liệu cho trang trí nội thất và ngoại thất; dịch 
vụ gia công gỗ làm đồ trang trí nội thất; dịch vụ làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật; 
dịch vụ cưa (cắt) vật liệu; dịch vụ khắc ảnh lên bề mặt kim loại.  

 
 

(210) 4-2018-31108 (220) 11.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 5.5.8; 1.15.21; 5.5.7 
(731) The Quaker Oats Company  (US)

555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh nướng và bánh kẹo; chế 
phẩm ngũ cốc để ăn sáng nóng hoặc lạnh; hạt ngũ cốc đã được chế biến; phôi hạt lúa mì 
làm thức ăn cho người; ngô tấm; bột ngô; gạo; đồ ăn nhẹ (snack) và bánh ngọt làm chủ 
yếu từ hạt ngũ cốc và và ngũ cốc đã được chế biến; bánh ngũ cốc dạng thanh; các sản 
phẩm bánh nướng; hỗn hợp để làm bánh kếp và bánh quế; bánh kếp; bánh quế; bánh mì 
chiên trứng sữa kiểu Pháp (French toast); nước mật đường; và bột trên cơ sở yến mạch để 
pha uống.  

 

 
(210) 4-2018-31109 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) The Quaker Oats Company  (US)

555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh nướng và bánh kẹo; chế 
phẩm ngũ cốc để ăn sáng nóng hoặc lạnh; hạt ngũ cốc đã được chế biến; phôi hạt lúa mì 
làm thức ăn cho người; ngô tấm; bột ngô; gạo; đồ ăn nhẹ (snack) và bánh ngọt làm chủ 
yếu từ hạt ngũ cốc và và ngũ cốc đã được chế biến; bánh ngũ cốc dạng thanh; các sản 
phẩm bánh nướng; hỗn hợp để làm bánh kếp và bánh quế; bánh kếp; bánh quế; bánh mì 
chiên trứng sữa kiểu Pháp (French toast); nước mật đường; và bột trên cơ sở yến mạch để 
pha uống.  

 

 
(210) 4-2018-31112 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Hồng, vàng, sáng, nâu tanin, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PERFECT 
COMPANION Việt Nam  (VN) 
28/16A Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Các sản phẩm làm ổ cho động vật; cát vệ sinh cho vật nuôi trong nhà.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1968 

(210) 4-2018-31113 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 25.1.6 
(591) Nâu, vàng, xanh lá, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tân Hiệp Phát   (VN) 
219 Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ 
uống cà phê có sữa; trà. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; 
nước quả [đồ uống], nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước 
[đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2018-31114 (220) 11.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.21 
(591) Nâu, trắng, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 
219 Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ 
uống cà phê có sữa; trà. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; 
nước quả [đồ uống], nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước 
[đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2018-31117 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Otsuka Pharmaceutical 

Factory, Inc.   (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1969 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2018-31118 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giải pháp Y 

dược Nam An  (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31119 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.5.1; A3.5.24; 3.5.20; 3.6.1; A3.6.25 
(731) Beijing JinghengTengwei 

Kejian Trading Co., Ltd.  (CN) 
306, 3rd Floor, 28-09 Nanhuan Road, 
Chengbei Street, Changping District, 
Beijing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; miếng đệm lót 

chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính; 
máy tính bỏ túi; thiết bị sạc cho pin điện; kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; thiết bị ngoại 
vi máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2018-31120 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.9 
(731) King Point Consulting Co., 

Ltd  (TW) 
5F., No. 12, Dongxing Rd., Songshan 
Dist., Taipei City 105, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp nhựa; hóa chất dùng trong công nghiệp; chế 

phẩm hóa học dùng trong khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y]; thuốc thử hoá 
học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất phụ gia hóa học dùng cho chất 
gắn/chất kết dính; chất dẻo dạng thô. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1970 

Nhóm 17: Nhựa tái sinh, bán thành phẩm; cao su tổng hợp; cao su, dạng thô; chấo dẻo 

bán thành phẩm; bao bì không thấm nước; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hóa chất công nghiệp; dịch vụ bán lẻ hóa chất công nghiệp; 

dịch vụ bán buôn nhựa dạng thô/chưa xử lý; dịch vụ bán lẻ nhựa dạng thô/chưa xử lý; dịch 

vụ bán buôn cao su; dịch vụ bán lẻ cao su; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; cho 

thuê không gian quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ mua sắm trên mạng cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 

thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch 

vụ; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn điều hành kinh 

doanh; cho thuê thiết bị và máy móc văn phòng, không bao gồm cho thuê máy vi tính và 

máy fax; thăm dò dư luận; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ trung gian bán bất động sản [dịch vụ đại lý bất động sản]; dịch vụ 

trung gian cho thuê bất động sản [dịch vụ đại lý bất động sản]; quản lý bất động sản; môi 

giới bất động sản; cung cấp thông tin bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; dịch vụ xây dựng công trình theo hợp đồng; xây dựng 

công trình dân dụng; sửa chữa công trình xây dựng dân dụng; giám sát việc xây dựng 

công trình; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe hỏng; lắp đặt hệ thống xử lý rác thải; 

bảo trì và sửa chữa tòa nhà [xây dựng]; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; 

sửa chữa thiết bị điện; sửa chữa máy móc. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế công trình dân dụng [thiết kế công nghiệp]; tư vấn 

kiến trúc; tư vấn trong lĩnh vực phòng chống ô nhiễm môi trường; tư vấn trong lĩnh vực 

công nghệ bảo vệ môi trường; thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy 

tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; nghiên cứu hoá học; nghiên 

cứu kỹ thuật; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê phần cứng máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-31121 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Kleannara Co., Ltd.  (KR) 

49-17 Choongmooro-2ga, Jung-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã (tã lót trẻ em); quần tã trẻ em; băng vệ sinh dùng khi có kinh nguyệt; 

dây đai cố định chuyên dụng cho khăn vệ sinh; khăn vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng 

khi có kinh nguyệt; miếng lót của quần lót [vệ sinh]; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; khăn 

giấy khử trùng, cho mục đích vệ sinh  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1971 

(210) 4-2018-31122 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JBS S.A.  (BR) 

Av. Marginal Direita do Tiete, 500 - 
Bloco I - 3� Andar Vila Jaguara, Sao 
Paulo, SP, 05118-100, Brazil 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31123 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 24.15.21 
(731) Moments Company Inc.  (KR) 

156, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; dầu gội, không chứa thuốc; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng. 

 

Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản 
phẩm; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; marketing. 

 

 
(210) 4-2018-31124 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giải pháp y 

dược Nam An  (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-31125 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giải pháp y 

dược Nam An  (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1972 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-31126 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp y 
dược Nam An   (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-31127 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp y 
dược Nam An   (VN) 
68 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2018-31128 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.14; 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen. 

(731) Công ty cổ phần văn hóa và 
truyền thông Nam Hưng  (VN) 
Số 464 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức trình diễn; lập kế hoạch cho buổi tiệc 

[giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí; dịch vụ sản xuất nhạc; sản xuất các chương trình phát 

thanh và truyền hình. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1973 

(210) 4-2018-31129 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Saint-Gobain Construction 
Products UK Limited  (GB) 

Saint-Gobain House, Binley Business 

Park, Coventry CV3 2TT United 

kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm panen xây dựng; lớp ván phủ ngoài dùng trong xây dựng; lớp lót và lớp 

mặt tường dùng trong xây dựng; vách ngăn; tấm panen, tấm ván, lớp phủ cho tường và 

vách ngăn, trần nhà; tấm vữa, vật liệu trên cơ sở vữa hoặc tấm vữa; vữa; tất cả các sản 

phẩm nói trên hoàn toàn hoặc chủ yếu là phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-31130 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A25.7.7 

(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bình Minh Sông Hàn  (VN) 
3 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-31131 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Long Anh  (VN) 
Nhà ông Trần Thanh Huyện, xóm 3, xã 

Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh (loa, micro); âm li; bộ trộn âm thanh (mixer).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1974 

(210) 4-2018-31132 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A15.9.11; 26.1.1 
(591) Xanh coban, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nhân lực và 

thương mại VINACONEX  (VN) 
Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: máy phát điện.  

 

 
(210) 4-2018-31133 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.8; 26.4.9; 24.15.1; 

A24.15.11 
(591) Xám, trắng, vàng, vàng cam, xanh lá mạ, 

xanh lá cây, xanh lục. 
(731) Công ty CP công nghệ sản 

xuất chế biến thực phẩm 
Trung Quân  (VN) 
Số 9/95/93 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, bảo quản: xúc xích các loại (xúc xích thỏ, xúc 

xích bò); giò bò. 
 

 
(210) 4-2018-31134 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 

Thôn ích Vịnh, xã Phương Đình, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cắt tóc; 

dịch vụ tạo mẫu tóc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1975 

(210) 4-2018-31135 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 

(591) Xanh lá, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần PETAZ 
CROPSCIENCES  (VN) 
433 Nơ Trang Long, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất ni tơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng; hoá chất 

dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng; chế phẩm chống nảy mầm dùng cho thực vật; đất trồng trọt. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; chất diệt loài gây 

hại; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất bảo quản hạt giống, mầm hạt; thuốc xua đuổi 

côn trùng, sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2018-31136 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A25.3.3; A26.11.8; 10.5.25 

(731) JAPMASK CO., LTD.  (TW) 

No. 116-8, Gushan 3rd Rd., Gushan 

Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 10: Mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; mặt nạ/khẩu trang y tế; mặt nạ vệ sinh để 

ngăn ngừa bụi dùng cho mục đích y tế (đồ dùng y tế); mặt nạ phẫu thuật; mặt nạ vệ sinh 

dùng trong y tế (đồ dùng y tế); mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích ngăn ngừa vi rút (đồ 

dùng y tế). 
 

 
(210) 4-2018-31137 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) CARGILL, INCORPORATED  (US) 

15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho tôm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1976 

(210) 4-2018-31138 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần tập doàn 

KIDO  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà Empress Tower, 138 -
142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
  

(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; cá đã qua chế biến; gia cầm đã qua chế biến; thú săn đã 
qua chế biến; chất chiết ra từ thịt; rau được bảo quản; quả được bảo quản; rau được phơi 
khô; quả được phơi khô; rau được nấu chín; quả được nấu chin; nước quả nấu đông; mứt 
quả ướt; trứng; sữa; các sản phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn; khoai tây chiên; xúc xích; cá 
viên. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); cacao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột 
ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; mứt; kẹo; kem lạnh; mật ong; nước 
mật đường; men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt; gia vị; đá khô; kem ăn trái 
cây (kem lạnh); bánh bao; bánh mì kẹp thịt; nem cuốn (chả giò); thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tinh bột và tôm, thịt); hoành thánh 
(thực phẩm chế biến được làm từ tinh bột và thịt). 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; 
nước ép hoa quả; xi-rô; các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn các sản phẩm: thịt, cá, gia cầm và thú săn đã qua chế biến, 
chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, 
mứt quả ướt, trứng, sữa, các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật, mỡ ăn, khoai tây chiên, 
xúc xích, cá viên, cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, mật ong, nước mật đường, men, 
bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt, gia vị, đá khô, bánh mì kẹp thịt, nem cuốn 
(chả giò), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, há cảo (thực phẩm chế biến được làm 
từ tinh bột và tôm, thịt), hoành thánh (thực phẩm chế biến được làm từ tinh bột và thịt), 
kem, kem ăn các loại, bánh bao, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; 
dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: thịt, cá, gia cầm và thú săn đã qua chế biến, chất chiết ra từ 
thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt quả ướt, 
trứng, sữa, các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật, mỡ ăn, khoai tây chiên, xúc xích, cá 
viên, cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản 
phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, mật ong, nước mật đường, men, bột 
nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt, gia vị, đá khô, bánh mì kẹp thịt, nem cuốn (chả 
giò), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tinh 
bột và tôm, thịt), hoành thánh (thực phẩm chế biến được làm từ tinh bột và thịt), kem, kem 
ăn các loại, bánh bao, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; 
dịch vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn phòng và khu thương mại; dịch vụ quản lý căn hộ; 
quản lý bất động sản. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1977 

(210) 4-2018-31139 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
KIDO  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà Empress Tower, 138 -

142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; 

dịch vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn phòng và khu thương mại; dịch vụ quản lý căn hộ; 

quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-31140 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh dương. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại - sản xuất Kim Vạn Phước  
(VN) 
36/3Z Quang Trung, phường 11, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; sơn móng tay; chế phẩm uốn sóng tóc; thuốc 

nhuộm tóc.  
 

 
(210) 4-2018-31141 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại - sản xuất Kim Vạn Phước  
(VN) 
36/3Z Quang Trung, phường 11, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; sơn móng tay; chế phẩm uốn sóng tóc; thuốc 

nhuộm tóc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1978 

(210) 4-2018-31142 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.13.1; A3.13.24 
(591) cam, đen, tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da, son môi. 

 

 
(210) 4-2018-31144 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng; các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa, và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31145 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giày Thái 

Dương  (VN) 
3/334 ấp Nhị Tân I, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2018-31146 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
xây dựng Phước Thịnh  (VN) 
158/9A Phạm Văn Chiểu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1979 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu đồ nội thất gồm giường, tủ, bàn, ghế.  
 

 
(210) 4-2018-31147 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.5; 26.11.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Ngọc Mun Beauty  
(VN) 
Ngã 3 Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-31148 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15; A26.11.12 

(591) Cam, đỏ, trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thu Hằng  (VN) 
17 Lê Thánh Tôn, phường 1, thị xã Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; quần áo may sẵn; giày; giầy thể thao. 
 

(210) 4-2018-31149 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.13; 26.3.23 

(591) Xanh ngọc, xanh lam. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Thăng Long  (VN) 
Km3+500, đường Hùng Vương, phường 

Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; cà vạt; khăn choàng; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1980 

(210) 4-2018-31150 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.13; 26.13.1; 26.3.23 
(591) Xanh ngọc, xanh lam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu Thăng Long  (VN) 
Km3+500, đường Hùng Vương, phường 
Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)  Nhóm 23: Sợi; chỉ; sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng trong 
ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ đã xe.  

 
Nhóm 24: Vải; lụa; đồ bằng vải dùng cho giường; tấm phủ đồ đạc bằng vải; tấm thảm 
thêu treo tường, bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may gia công; xử lý vải; dịch vụ nhuộm; thêu thùa.  

 

 
(210) 4-2018-31151 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.4.6; A26.4.5 
(591) Xanh da trời, xanh lam. 
(731) WOB HOLDINGS CO., LTD.   (KR) 

B9104B, Daegu University Shinae 5 
hogwan, Daegudae-ro 201, Jillyang-eup, 
Gyeongsan- si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán máy móc và thiết bị công nghiệp, thiết bị xây 
dựng, cụ thể là: máy trộn bê tông, xe bơm bê tông, máy xúc bánh xích, máy xúc bánh lốp, 
máy xúc lật bánh lốp, thiết bị xây dựng cầu đường, xe chuyên dụng, cần cẩu, xe tải, máy 
ñi.  

 

 
(210) 4-2018-31152 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh da trời, xanh lam. 
(731) WOB HOLDINGS CO., LTD.  (KR) 

B9104B, Daegu University Shinae 5 
hogwan, Daegudae-ro 201, Jillyang-eup, 
Gyeongsan- si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1981 

(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán máy móc và thiết bị công nghiệp, thiết bị xây 

dựng, cụ thể là: máy trộn bê tông, xe bơm bê tông, máy xúc bánh xích, máy xúc bánh lốp, 

máy xúc lật bánh lốp, thiết bị xây dựng cầu đường, xe chuyên dụng, cần cẩu, xe tải, máy 

ñi.  
 

 
(210) 4-2018-31153 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) MINGS ELECTRONIC PRODUCTS 

CO.,LTD.   (CN) 

Baiyunkeng, Tuhu, DanshuiTown, 

HuiyangDistrict, HuizhouCity, 

Guangdong, China, 516211  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa phóng thanh; ống nói (micrô); thiết bị điện tử để điều chỉnh độ 

vang cho âm thanh; thiết bị thu nhận âm thanh và chuyển đổi thành tín hiệu điện tử; màng 

chắn (âm thanh); cuộn điện từ; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị cảm biến, vành loa cho 

máy tăng âm.  

 

Nhóm 15: Nhạc cụ có dây; nhạc cụ gõ; đàn ghi ta; nhạc cụ điện tử; đàn vi ô lông; nhạc cụ 

điện tử tổng hợp; nhạc cụ gẩy; đàn oóc-gan điện tử; dụng cụ chỉnh tông cho nhạc cụ; hộp 

đựng nhạc cụ. 
 

 
(210) 4-2018-31154 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.11.9; 5.7.3; 5.7.21; 5.3.20; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, hồng, xanh 

da trời. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại sản xuất 
Trần Tấn Đức  (VN) 
Số 57 đường số 9, khu dân cư Bình Phú I, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)  Nhóm 07: Bình xịt thuốc trừ sâu (thuộc máy móc nông nghiệp); máy phun áp lực cao; máy 

cắt cỏ. 

 

Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu đeo lưng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); bình phun 

thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); bơm phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1982 

(210) 4-2018-31155 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; 3.1.15; 7.1.24; A5.11.13 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH quản lý đầu tư 

bất động sản nhà Gấu Trúc 
Việt Nam  (VN) 
OF-03-07, tầng P2, khu trung tâm 
thương mại Faifo Lane, số 2 Phan Văn 
Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản. 

 
 

(210) 4-2018-31156 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.13; A3.4.4; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thể thao MNT  

(VN) 
A1.6 khu dân cư Everich 3, đường Phú 
Thuận, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)  Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ dược phẩm, mỹ phẩm, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm 
máy tính, đồ nội thất dùng trong gia đình, đồ điện gia dụng như: quạt điện, máy sấy tóc, 
nồi cơm điện, ấm điện, đèn điện, thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao; dịch vụ cung ứng 
và quản lý nguồn lao động. 

 

Nhóm 41: Các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các buổi vui chơi, giải trí; cho thuê 
thiết bị thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-31157 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

phần mềm JAVAC TECHNOLOGY  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà SCETPA, số 19A Cộng 
Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1983 

(511)   Nhóm 42: Sản xuất và gia công phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-31158 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Thụy An  (VN) 
Số 5-7 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu: dụng cụ y tế, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 

sinh, mặt nạ làm đẹp, túi đựng sữa, máy hút sữa, máy hút mũi trẻ nhỏ, các sản phẩm cho 
trẻ sơ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-31159 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 7.3.1; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phú Ngọc Minh  (VN) 
95/1 Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh thảo dược từ các loại thuốc nam và thuốc bắc, thảo dược 

từ sâm các loại, nấm linh chi, hải mã, hải sâm còn sống và không còn sống (khô), các loại 
thực phẩm chức năng được điều chế từ sâm. 

 

 
(210) 4-2018-31161 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.1.21 
(731) YOON HEE KIM  (KR) 

Jeongja-dong, Jeongja I Park 2507 Ho 
100, Baekhyeon-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 21: Găng tay cao su gia dụng; găng tay cao su dùng cho công việc nặng, không 

dùng cho mục đích bảo hộ lao động, y tế, cách điện và cách nhiệt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1984 

(210) 4-2018-31164 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Iris Việt Nam  (VN) 
Tầng 5 tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 
Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; son môi; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 

da; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31166 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) MORANGE LIMITED  (HK) 

Unit 706, 7/F., South Seas Centre, Tower 
2, 75 Mody Road, TsimShaTsui, Hong 
Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; son dưỡng môi; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc và da 

đầu; chế phẩm tẩy và nhuộm tóc; sáp bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dưỡng thể dạng lỏng; 
chế phẩm tắm dạng gel; chế phẩm dưỡng ẩm cho da [mỹ phẩm]; kem trang điểm có đặc 
tính của kem nền, kem lót, dưỡng ẩm và chống nắng (kem bb); chế phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, tóc và da đầu, không chứa dược chất; chế phẩm tắm dạng bọt; mỹ phẩm có nguồn 
gốc thảo mộc, không chứa dược chất; mặt nạ dưỡng da dạng gói; chế phẩm dưỡng tóc 
dạng lỏng; chế phẩm xả tóc; chế phẩm gội đầu; chế phẩm tạo kiểu tóc; tinh dầu dưỡng 
tóc; chế phẩm xả phục hồi tóc; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31167 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) MORANGE LIMITED   (HK) 

Unit 706, 7/F., South Seas Centre, Tower 
2, 75 Mody Road, TsimShaTsui, Hong 
Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 14: Khuyên tai bằng kim loại quý; nhẫn được phủ kim loại quý; trang sức bằng kim 
loại quý; vòng tay bằng kim loại quý; nhẫn bằng vàng [trang sức]; ghim cài ca vát bằng 
kim loại quý; đồ trang sức cho mũ; vòng cổ; nhẫn [đồ trang sức]; vòng đeo cổ tay; trâm 
cài [đồ trang sức]; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian; dây xích cho đồng hồ; hộp đựng đồng 
hồ và đồng hồ đeo tay; ghim cài dùng làm trang sức; đồ trang sức dùng đeo đính trên dây 
chuyền, vòng xuyến; dây chuyền [đồ trang sức]; vòng đeo tay [đồ trang sức]. 
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(210) 4-2018-31169 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) MORANGE LIMITED  (HK) 

Unit 706, 7/F., South Seas Centre, Tower 
2, 75 Mody Road, TsimShaTsui, Hong 
Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo mặc ngoài; quần bó [đồ giữ ấm chân]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; khăn 
choàng cổ [trang phục]; quần soóc; mũ chùm đầu cho mùa đông [trang phục]; mũ che tai 
[trang phục]; găng tay mùa đông; áo sơ mi; áo lót nam; quần áo thể thao; đồ đi chân; tất 
ngắn cổ; áo choàng (trừ áo chuyên dùng cho thể thao và trang phục truyền thống của hàn 
quốc); áo mưa; quần áo; thắt lưng [trang phục]; áo vét [trang phục]; trang phục mặc dưới 
[quần áo]; áo len chui đầu có mũ. 

 

 
(210) 4-2018-31170 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) MORANGE LIMITED  (HK) 

Unit 706, 7 /F., South Seas Centre, 
Tower 2, 75 Mody Road, TsimShaTsui, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi xách; cửa hàng bán lẻ quần áo mặc ngoài; cửa hàng 
bán lẻ khuyên tai bằng kim loại quý; cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); cửa hàng 
bán lẻ vòng cổ; cửa hàng bán lẻ khăn choàng cổ (trang phục); cửa hàng bán lẻ nhẫn [đồ 
trang sức]; cửa hàng bán lẻ mũ chùm đầu cho mùa đông (trang phục); cửa hàng bán lẻ áo 
sơ mi; cửa hàng bán lẻ áo lót nam; cửa hàng bán lẻ quần áo thể thao; cửa hàng bán lẻ 
đồng hồ; cửa hàng bán lẻ đồ đi chân; cửa hàng bán lẻ quần áo đi mưa; cửa hàng bán lẻ «, 
dù, lọng; cửa hàng bán lẻ quần áo; cửa hàng bán lẻ thắt lưng (trang phục); cửa hàng bán lẻ 
ví đựng tiền; cửa hàng bán lẻ chế phẩm gội đầu; cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31171 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Đen, vàng, vàng đậm, xám. 
(731) FORBES & COMPANY LIMITED  

(IN) 
Forbes Building, Charaniit Rai Marg, 
Fort, Mumbai - 400 001, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy xay dùng cho gia đình [trừ loại thao tác bằng tay]; thớt của máy 
xay; máy xay hạt tiêu, trừ loại vận hành bằng tay; máy cán; máy xay ly tâm; khoan cầm 
tay chạy điện; mâm cặp mũi khoan [bộ phận máy]; thiết bị khoan [nồi hoặc không nồi]; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1986 

mũi khoan [bộ phận máy]; đầu mũi khoan [bộ phận máy móc]; máy khoan; vòi [bộ phận 
của máy móc, động cơ hoặc máy nổ]; máy cắt [máy móc]; máy băm thức ăn cho động 
vật; lưỡi cắt của máy băm thức ăn cho động vật; máy cắt; mỏ hàn cắt, vận hành bằng gaz; 
thiết bị cắt hồ quang điện; máy băm [rơm rạ], làm thức ăn cho gia súc. 

 
Nhóm 08: Khoan cầm tay [dụng cụ cầm tay]; khoan quay tay; dụng cụ đỡ, giữ mũi khoan 

[công cụ cầm tay]; ta rô [dụng cụ cầm tay]; tay nối, bộ phận của thanh trụ tay quay ta rô; 

bàn ren [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt; thanh cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt bánh 

pizza, không dùng điện; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; rìu đẽo [dụng cụ cầm tay]; dao 

cắt răng chạy tròn [dụng cụ cầm tay]; dao cắt ren [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt ống 

[công cụ cầm tay]; dụng cụ cắt ống.  
 

 
(210) 4-2018-31172 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; 26.5.1; 3.7.17 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Sông Hậu  (VN) 
ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang kháng khuẩn lọc bụi (khẩu trang y tế).  
 

 
(210) 4-2018-31173 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 25.5.25; A3.11.2 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Sông Hậu  (VN) 
ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, khẩu trang kháng khuẩn, sữa, nước 

uống, thiết bị y tế, các loại máy móc dụng trong y tế, các loại dụng cụ dùng trong y tế, 

các loại vật tư tiêu hao dùng cho y tế. 
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(210) 4-2018-31174 (220) 11.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 24.9.1; 3.7.17; 26.5.1; 24.13.1; 

A17.2.2; 25.7.25 
(591) Xám, đỏ, trắng, da cam, hồng, xanh dương.
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Sông Hậu  (VN) 
ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, 
tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang kháng khuẩn lọc bụi (khẩu trang y tế).  

 

 
(210) 4-2018-31175 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 3.7.17; 26.5.1; A17.2.2; 2.3.1; 

25.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, da cam, hồng, 

vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Sông Hậu  (VN) 
ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, 
tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang kháng khuẩn lọc bụi (khẩu trang y tế). 

 

 
(210) 4-2018-31176 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) EXIDE INDUSTRIES LIMITED   (IN) 

Exide House, 59E, Chowringhee Road, 
Kolkata - 700 020, State of West Bengal, 
India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện; ắc quy lithium-ion; pin lithium; ắc quy điện; ắc quy khô; thiết bị 

sạc cho ắc quy điện; pin ganvanic và pin điện, bộ tích điện, tụ điện; bộ ắc quy; bình ắc 
quy; ắc quy cho thiết bị bay; ắc quy cho xe ô tô điện; pin sạc; ắc quy cho tàu ngầm; ắc 
quy được sử dụng cho mọi loại xe cộ, phương tiện giao thông; pin mặt trời; tấm pin mặt 
trời dùng để sản xuất điện; pin được sử dụng trong các thiết bị điện cầm tay; pin tự nạp 
điện; hộp ắc quy; pin cúc áo; bộ lưu điện; bộ đảo điện; ắc quy cho bộ đảo điện; hệ thống 
cấp điện dự phòng (kết hợp bởi bộ đảo điện và pin điện). 
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(210) 4-2018-31177 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) EXIDE INDUSTRIES LIMlTED  (IN) 

Exide House, 59E, Chowringhee Road, 

Kolkata - 700 020, State of West Bengal, 

India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện; ắc quy lithium-ion; pin lithium; ắc quy điện; ắc quy khô; thiết bị 

sạc cho ắc quy điện; pin ganvanic và pin điện, bộ tích điện, tụ điện; bộ ắc quy; bình ắc 

quy; ắc quy cho thiết bị bay; ắc quy cho xe ô tô điện; pin sạc; ắc quy cho tàu ngầm; ắc 

quy được sử dụng cho mọi loại xe cộ, phương tiện giao thông; pin mặt trời; tấm pin mặt 

trời dùng để sản xuất điện; pin được sử dụng trong các thiết bị điện cầm tay; pin tự nạp 

điện; hộp ắc quy; pin cúc áo; bộ lưu điện; bộ đảo điện; ắc quy cho bộ đảo điện; hệ thống 

cấp điện dự phòng (kết hợp bởi bộ đảo điện và pin điện). 
 

 
(210) 4-2018-31178 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.3.11 

(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD  (MY) 

Level 12A West Wing, Wisma 

Consplant 2, No. 7, Jalan SS161, 47500 

Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường; phụ kiện lắp ráp giường (không bằng kim 

loại); gối ôm; quan tài; bình đựng tro hỏa táng; ghế dài, đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 

yết; giường đi văng; ghế đi văng; đồ đạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc (không bằng kim 

loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong nhà; gối; gối tựa cổ; tấm ván 

đầu giường; đệm lót giường; đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế xô pha loại có thể sử dụng 

làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc; đồ đạc được bọc đệm; ghế được bọc 

đệm bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không 

bằng kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót 

giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo 

xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; 

biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-31179 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD  (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS161, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường; phụ kiện lắp ráp giường (không bằng kim 

loại); gối ôm; quan tài; bình đựng tro hỏa táng; ghế dài, đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 
yết; giường đi văng; ghế đi văng; đồ đạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc (không bằng kim 
loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong nhà; gối; gối tựa cổ; tấm ván 
đầu giường; đệm lót giường; đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế xô pha loại có thể sử dụng 
làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc; đồ đạc được bọc đệm; ghế được bọc 
đệm bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không 
bằng kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót 
giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo 
xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; 
biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-31185 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, hồng, đỏ, vàng, trắng, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Horeca Store  
(VN) 
Số 88 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2018-31186 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PLANNING CABOT CO., LTD.  (JP) 

1-12-2, Koenji minami, Suginami-ku, 
Tokyo 166-0003, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; màn chống muỗi; tấm trải phủ 
giường; chăn futon (một loại chăn của người Nhật Bản); vỏ chăn futon (một loại chăn của 
người Nhật Bản); vải bọc chăn futon (một loại chăn của người Nhật Bản), vỏ gối; chăn; vỏ 
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1990 

đệm; vỏ nệm; khăn trải giường bằng vải lanh; chăn du lịch (chăn cuộn); khăn phủ giường 
bằng vải dệt; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau khô đĩa (khăn bông); vỏ bọc bệ xí làm bằng 
vải; vỏ bọc vật dụng giữ giấy vệ sinh làm bằng vải; tấm phủ ghế làm bằng vải; tấm trướng 
treo tường làm bằng vải; rèm bằng sợi dệt; khăn trải bàn, không bằng giấy; vải; rèm cửa 
bằng vải dệt.  

 

 
(210) 4-2018-31187 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) PLANNING CABOT CO., LTD.  (JP) 

1-12-2, Koenji minami, Suginami-ku, 
Tokyo 166-0003, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất; dải 

thắt lưng (trang phục); thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; khăn quàng cổ; khăn choàng; 
khăn choàng cổ; găng tay và găng tay hở ngón (trang phục); tạp dề (trang phục); dép đi 
trong nhà; dép; dép cao su; dép đi biển; dép tắm; đồ giữ ấm cổ; đồ giữ ấm chân; tấm che 
mắt khi ngủ; đai mặc để bảo vệ bụng (trang phục); quần ống bó (quần dài); quần áo bó; 
bít tất đi trong phòng; áo mưa. 

 

 
(210) 4-2018-31188 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.6; 3.1.16; 4.5.15 
(731) PLANNING CABOT CO., LTD.  (JP) 

1-12-2, Koenji minami, Suginami-ku, 
Tokyo 166-0003, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; màn chống muỗi; tấm trải phủ 
giường; chăn futon (một loại chăn của người Nhật Bản); vỏ chăn futon (một loại chăn của 
người Nhật Bản); vải bọc chăn futon (một loại chăn của người Nhật Bản), vỏ gối; chăn; vỏ 
đệm; vỏ nệm; khăn trải giường bằng vải lanh; chăn du lịch (chăn cuộn); khăn phủ giường 
bằng vải dệt; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau khô đĩa (khăn bông); vỏ bọc bệ xí làm bằng 
vải; vỏ bọc vật dụng giữ giấy vệ sinh làm bằng vải; tấm phủ ghế làm bằng vải; tấm trướng 
treo tường làm bằng vải; rèm bằng sợi dệt; khăn trải bàn, không bằng giấy; vải; rèm cửa 
bằng vải dệt. 

 
Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất; dải 
thắt lưng (trang phục); thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; khăn quàng cổ; khăn choàng; 
khăn choàng cổ; găng tay và găng tay hở ngón (trang phục); tạp dề (trang phục); dép đi 
trong nhà; dép; dép cao su; dép đi biển; dép tắm, đồ giữ ấm cổ; đồ giữ ấm chân; tấm che 
mắt khi ngủ; đai mặc để bảo vệ bụng (trang phục); quần ống bó (quần dài); quần áo bó; 
bít tất đi trong phòng; áo mưa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1991 

(210) 4-2018-31190 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A3.13.4; A3.13.24 

(591) Đen, vàng. 

(731) Nguyễn Thị Minh Phương   (VN) 
Số 11 Đồng Xuân, phường Đồng Xuân, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; thắt lưng; giày dép; đồ đội đầu; găng tay; khăn quàng 

(trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-31191 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.5; 13.1.5 

(731) COUNCIL OF BETTER BUSINESS 

BUREAUS, INC.  (US) 

3033 Wilson Boulevard, Suite 600, 

Arlington, Virginia 22201, United States

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khảo sát và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và thương 

mại để bảo vệ hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và công khai chống lại các hoạt động 

kinh doanh lừa dối và để thiết lập và duy trì các hoạt động quảng cáo và bán hàng hợp 

pháp.  
 

 
(210) 4-2018-31194 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20; 26.4.4 

(591) Vàng, nâu. 

(731) Hộ kinh doanh nhà hàng Chợ 
Thái  (VN) 
46 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận 

Hải Châu, thành phố Đã Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; khách sạn; chỗ ở tạm thời; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1992 

(210) 4-2018-31195 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Hồng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ KEPLER COOK  (VN) 
133A Đỗ Xuân Hợp, KP2, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị dùng trong nấu ăn như: nồi cơm điện, máy làm 
bánh mì, bếp điện từ, máy hút bụi, bộ nồi xoong chảo nhà bếp dùng bằng điện từ. 

 

 
(210) 4-2018-31196 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  

(US) 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như 
trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo/nhựa 
dạng thô; hợp chất phòng cháy và chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi và hàn kim loại; chất 
để thuộc da động vật và da sống; chất dính dùng trong công nghiệp; ma-tít và các chất 
trám/bả dạng bột nhão khác; phân ủ/phân trộn, phân động vật, phân bón; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích công nghiệp và khoa học; chất lỏng dẫn động. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa; dịch vụ lắp đặt; dịch vụ tra dầu mỡ cho 
xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-31198 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bảo vệ thực vật Long An  (VN) 
Lô MB 1-5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ 
thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1993 

(210) 4-2018-31199 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bảo vệ thực vật Long An  (VN) 
Lô MB 1-5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ 

thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại.  
 

 
(210) 4-2018-31200 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bảo vệ Thực vật Long An  (VN) 
Lô MB 1-5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ 

thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại.  
 

 
(210) 4-2018-31201 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bảo vệ Thực vật Long An   (VN)
Lô MB 1-5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ 

thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1994 

(210) 4-2018-31205 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.21; 26.1.6; A25.7.7 
(591) Xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
đầu tư Kỳ Quan Nhỏ  (VN) 
Số 6, ngách 61, ngõ 1194, đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2018-31206 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần NEWTON 

Quốc Tế   (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 

 

 
(210) 4-2018-31207 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần NEWTON 

Quốc Tế   (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 

 

 
(210) 4-2018-31208 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Hai Kim 
Phương   (VN) 
102/62 Bình Long, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1995 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-31209 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH may Hai Kim 
Phương   (VN) 
102/62 Bình Long, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-31210 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH may Hai Kim 
Phương   (VN) 
102/62 Bình Long, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-31211 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CHAME    (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thảo dược, chế phẩm dược để 
chăm sóc da, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cắt sửa 
móng tay; xoa bóp.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1996 

(210) 4-2018-31212 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.5.1; 26.4.2; 26.11.3; A26.11.9; 26.3.4 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Chánh Thăng   (VN) 
12/49 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  
 

(210) 4-2018-31213 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam    (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; mì gói; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột trộn sẵn dùng 

để làm bánh các loại; cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-31214 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam    (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; mì gói; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột trộn sẵn dùng 

để làm bánh các loại; cà phê. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1997 

(210) 4-2018-31216 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 18.1.21; A14.1.15; 14.1.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Ngô 
Nguyễn  (VN) 
43/21 đường 35, KP 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu để bôi trơn, mỡ để bôi trơn, dầu nhờn, dầu động cơ các loại, phụ 
tùng xe máy, phụ tùng xe ô tô, thiết bị công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2018-31217 (220) 11.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 7.1.24; 26.5.1; A24.15.7 
(591) Vàng đồng, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư, dịch 

vụ và thương mại Hòa Anh 
Phát  (VN) 
Số 22 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, trò chơi, đồ chơi, 
hàng dệt, hàng may sẵn, giày dép, vật liệu xây dựng, thuốc lá, thuốc lào, vải, sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy 
xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ 
lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, 
thớt, ly, tách, đĩa, đũa, muỗng, rổ, thau, chậu), thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, hàng da 
và giả da.  

 

Nhóm 36: Mua bán, chuyển nhượng bất động sản, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua 
bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu, phát sóng 
truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; thông 
tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải; cho thuê kho bãi; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ bao 
gói hàng hoá; vận chuyển hành khách.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao, dịch 
vụ giới thiệu phim; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền 
tải video theo yêu cầu.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1998 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2018-31218 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục - 
truyền thông Thế Kỷ  (VN) 
Thành đoàn Đà Nẵng, Lô 51 đường 
Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 
 

(210) 4-2018-31219 (220) 12.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4; A26.11.7 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Lê Quốc Hoàn  (VN) 
P502-H3, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn 
chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 
 

(210) 4-2018-31220 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Khuất Mạnh Hải  (VN) 
Số 65 ngách 1/16 phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bột đậu; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thanh/thỏi 
ngũ cốc giàu protein; bột đậu tương; bột yến mạch.  

 
 

(210) 4-2018-31221 (220) 12.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.4 
(731) GUANGDONG QMAN CULTURE 

COMMUNICATION CO., LTD.   (CN) 
No. 6, lane one lower zone Nanmen 
wharf, Fengxiang Laimei Road, Chenghai 
district, Shantou, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
1999 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; gạch xây dựng [đồ chơi]; trò chơi; trò chơi cờ; bóng cho trò chơi; thiết 
bị tập thể dục; dụng cụ bắn cung; phao bơi; đồ câu cá; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ 
chiếu sáng và bánh kẹo].  

 

 
(210) 4-2018-31222 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm BIOMEDICO  (VN) 
P.207-208, nhà E1 khu Đoàn Ngoại Giao 
Trung Tự, số 06 Đặng Văn Ngữ, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; 

dịch vụ quảng cáo: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; dịch vụ 
trưng bày: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; dịch vụ giới thiệu: 
mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31224 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại MESA  (VN) 
20 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà(chè), ca cao, cà phê nhân tạo;  
 

Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp: hạt giống, ngũ cốc 
dạng nguyên liệu (chưa chế biến).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-31226 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thành Lợi  (VN) 
Số 1325/E đường ĐT 746, khu 6, ấp Hóa 
Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2000 

(210) 4-2018-31227 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 20.7.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Trường đại học Nam Cần Thơ  
(VN) 
168, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, 
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2018-31228 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.3.17 (540) 

  

(731) Thạch Trần Minh Uyên  (VN) 
340AC1, KV4, Tú Xương, phường An 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2018-31229 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khải Thành  (VN) 
LL1D Tam Đảo, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Máy kẹp tóc (dụng cụ cầm tay); tông đơ cắt tóc; máy lọn uốn tóc (dụng cụ cầm 

tay). 
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp dầu; máy uốn tóc.  
 

 
(210) 4-2018-31231 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LEE CHANGWON  (KR) 

2nd flr., 73, Pildong 2(i)-ga, Jung-gu, 
Seoul 04624, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2001 

(511)   Nhóm 03: Gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm); nước hoa; nước dưỡng da dành cho 
mặt; kem dưỡng ẩm cho mặt; kem dưỡng da; kem làm trắng da.  

 

 
(210) 4-2018-31232 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) WATANABE PIPE CO., LTD.  (JP) 

Hamarikyu Parkside Place, 6th floor, 5-
6-10 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các sản phẩm: vật liệu xây dựng, đồ đạc trong 

nhà và phụ kiện nghề mộc, máy và thiết bị dùng điện (ví dụ như máy tính, động cơ, máy 
phát điện, máy biến thế), dụng cụ cầm tay và đồ ngũ kim có lưỡi cắt hoặc đầu nhọn, dụng 
cụ nhà bếp, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt, thiết bị cứu hỏa, rau và quả, thú cưng, hoa 
[tự nhiên] và cây, gạo và ngũ cốc, thực phẩm và đồ uống, vật tư ngành in, công cụ và đồ 
dùng máy nông nghiệp, dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh và đồ dùng y tế; dịch vụ 
đại lý thông tin xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ cung cấp thông tin 
liên quan đến bán hàng thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh nông nghiệp; văn phòng 
tuyển dụng lao động; dịch vụ cung cấp thông tin lao động; dịch vụ cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng (ngoại trừ máy fax và máy vi tính).  

 
Nhóm 36: Quản lý kinh doanh cho thuê nhà; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và tư vấn công trình xây dựng dân dụng; xây dựng; tư vấn xây dựng 
(giám sát công trình xây dựng); vận hành và bảo trì thiết bị tòa nhà; dịch vụ tư vấn về vật 
liệu xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải đường sắt; vận tải bằng ô tô; vận tải đường biển; vận tải bằng đường 
hàng không; vận tải; thuê phương tiện vận tải; dịch vụ kho bãi; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; tư vấn máy tính và quản trị hệ thống; thiết kế kiến trúc 
(dịch vụ kiến trúc) không dùng cho mục đích quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2018-31233 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) MIRAE FOOD CO., LTD.   (KR) 

35-4, Jinto-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-
do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); nước xốt làm sẵn (gia vị); xốt [gia vịj; nước xốt thịt quay (gia 

vị); nước xốt dành cho món rau trộn; nước xốt dùng để chấm (gia vị).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2002 

(210) 4-2018-31235 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A9.7.22; A16.3.3; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Hàn Viết Long Giang  (VN) 
179 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất hình ảnh không nhằm mục đích quảng cáo; sản xuất buổi biểu diễn; 

sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; ghi băng hình. 
 

 
(210) 4-2018-31236 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phở Sài Gòn 
1998   (VN) 
781/C3 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 

 
(210) 4-2018-31238 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh đen, xanh lá nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOST ASIA   (VN) 
1017/6 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ (phân trộn); chế phẩm phân bón; 
chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y học và thú y; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng. 

 

 
(210) 4-2018-31239 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOST ASIA    (VN) 
1017/6 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2003 

(511)  Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ (phân trộn); chế phẩm phân bón; 
chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y học và thú y; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng. 

 

 
(210) 4-2018-31240 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Host Asia   (VN) 
1017/6 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ (phân trộn); chế phẩm phân 

bón; chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y học và thú y, hóa chất dùng trong nông 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng. 

 

 
(210) 4-2018-31241 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) NATURAL FOREST CO., LTD.  (KR) 

(61756) 2F Business Incubation Center, 
Songwon University, Gwangju 
Metropolitan City, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31242 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 

(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2004 

nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 
phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt 
tóc; keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; phấn nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 
làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-31243 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc 
phong thủy Tam Nguyên  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 105 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và 

bán quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-31244 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, vàng sẫm, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH phẫu thuật 

thẩm mỹ HAPPY  (VN) 
8B Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tư vấn 

sức khỏe; dịch vụ chỉnh hình răng; phẫu thuật tạo hình. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2005 

(210) 4-2018-31245 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.5; 7.3.1; 7.5.10; A25.7.21; 

A26.11.8 

(591) Hồng, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện khí 
Trường Thành  (VN) 
21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gas nhiên liệu, khí hóa lỏng (nhiên liệu), bình gas, bồn chứa 

bằng kim loại, bếp gas. 
 

 
(210) 4-2018-31246 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.5.1; 25.5.25 

(591) Cam, xanh dương đậm, trắng, nâu, nâu 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại dịch vụ Kết Nối 
Thông Minh   (VN) 
113/8 Trần Văn Dư, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp 

[tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
 

 
(210) 4-2018-31247 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.7.25; 25.1.25 

(591) Đỏ, trắng, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)  (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)  Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không 

bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; 

đầu lọc cho thuốc lá điếu. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2006 

(210) 4-2018-31248 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.10; 26.1.2; A26.1.18; 

26.3.1; A26.11.9 
(591) Xanh nước biển, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ du lịch Quang Minh  (VN) 
Thửa số 01 lô 22A, khu đô thị mới Ngã 5 
- sân bay Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến 
và đi]; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô. 

 

 
(210) 4-2018-31249 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.10; 26.3.1; 26.1.2; 

A26.1.18; A26.11.9 
(591) Xanh nước biển, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ du lịch Quang Minh   (VN) 
Thửa số 01 lô 22A, khu đô thị mới Ngã 5 
- sân bay Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến 
và đi]; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô. 

 
 

(210) 4-2018-31250 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cường Hậu  (VN) 
Lô NM5, khu công nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; nồi lẩu điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; 
bếp từ chống dính dùng điện; chảo từ dùng điện; nồi nấu đa năng dùng điện. 

 

Nhóm 21: Chảo rán chống dính; chảo xào nấu chống dính; nồi hấp, không dùng điện, 
dùng để nấu nướng; bộ nồi nấu không dùng điện; nồi hấp thực phẩm, không chạy điện. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2007 

(210) 4-2018-31251 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.5; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 

24.9.1; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quỳnh Lens  
(VN) 
Số 78 Phú Mỹ, thị trấn Tây Đằng, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; kính mắt các loại. 
 

 
(210) 4-2018-31252 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Quỳnh  (VN) 
Tập thể Đại học Ngoại ngữ, tổ 5, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội                

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại và các sản phẩm chăm sóc tóc thuộc nhóm này: thuốc nhuộm 
tóc, dầu gội, kem dưỡng tóc. 

 
 

(210) 4-2018-31253 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học công 
nghệ môi trường Hâm Hòa  
(VN) 
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
 
 

(210) 4-2018-31254 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh mòng két, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học công 
nghệ môi trường Hâm Hòa  
(VN) 
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2008 

(210) 4-2018-31256 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 21.1.17; A5.5.21; 

A5.5.20; 26.3.4 
(591) Xanh đậm, xanh da trời, đỏ, hồng nhạt, 

hồng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS  (VN) 
Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)  Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức 
khỏe; bảo hiểm trọn đời; dịch vụ tái bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2018-31257 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 21.1.17; A5.5.21; 

A5.5.20; 26.3.4 
(591) Xanh đậm, xanh da trời, đỏ, hồng nhạt, 

hồng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS   (VN) 
Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục và giải trí; tổ chức hội nghị, hội thảo.  
 

 
(210) 4-2018-31258 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A5.5.20; A5.5.21; 

26.3.4 
(591) Xanh đậm, hồng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS   (VN) 
Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2009 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức 
khỏe, bảo hiểm trọn đời, dịch vụ tái bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2018-31259 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.4
(591) Xanh đậm, hồng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS  (VN) 
Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục và giải trí; tổ chức hội nghị, hội thảo.  
 

 
(210) 4-2018-31260 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại ANLE  (VN) 
Xóm 1, thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; bao tay (trang phục). 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu, bao tay (trang phục). 

 

 
(210) 4-2018-31261 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15; 26.15.11 
(591) Vàng, xanh lá cây, cam, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại ANCHI   (VN) 
Thôn Bái Dương, xã Lương Điền, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Vách ngăn, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; đá 
nhân tạo.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2010 

(210) 4-2018-31262 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MIOCEN  (VN) 
547, ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2018-31263 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MIOCEN  (VN) 
547, ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2018-31264 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thương Hảo   (VN) 
48 tổ 13, phường Tân Hòa, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình       

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược.  
 

 
(210) 4-2018-31265 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.8; A6.19.9; 1.3.1; 1.15.11 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH TM XD Thiên Phú  

(VN) 
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, xã 
Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2011 

(511)   Nhóm 35: Đại lý phân phối, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: bột ngọt, gia vị, bột chiên, 
bột năng đa dụng (dùng trong nấu ăn), rong biển trộn gia vị, dầu ăn (dầu thực vật), bột 
giặt, nước giặt, nước xả vải, chất tẩy rửa, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải, đồ 
uống các loại (bia, rượu, nước giải khát, nước ngọt, nước tinh khiết, nước khoáng), các 
loại bánh và kẹo, cà phê, chè (trà), đường, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bim bim, đậu 
phộng, bỉm và quần tã cho trẻ em, băng vệ sinh, đồ dùng và vật dụng cho trẻ em, dao cạo 
râu, lưỡi dao cạo râu, thùng nhựa, ấm đun nước, mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2018-31266 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 26.3.2; 7.1.24 
(591) Nâu, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Cát Việt Rồng  

(VN) 
333 Chương Dương, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-31268 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Thỏi kim loại quý; hợp kim của kim loại quí; công cụ đo thời gian; đồng hồ 

đeo tay; dụng cụ đo thời gian; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ bấm giây; thiết bị 
bấm thời gian dùng cho thể thao (đồng hồ bấm giờ); đồng hồ; bộ phận chuyển động của 
đồng hồ; bộ phận của đồng hồ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay dạng vòng; 
khóa cài dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng 
hồ]; lò xo của đồng hồ; mặt đồng hồ [dùng trong sản xuất đồng hồ]; kim đồng hồ (dùng 
cho sản xuất đồng hồ); mặt kính của đồng hồ; linh kiện và phụ kiện cho đồng hồ; vỏ đồng 
hồ; hộp trưng bày dụng cụ đo thời gian; hộp đựng đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ (trừ 
đồng hồ đeo tay); hộp trưng bày đồng hồ; hộp trưng bày đồng hồ đeo tay; hộp trưng bày 
đồ trang sức, khuy măng sét và ghim cài ca vát; đá quý; đá bán quý; kim cương; đá quý 
giả; đồ trang sức; đồ trang sức bán quý; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức); đồ trang 
sức thời trang; hộp đựng đồ trang sức (hộp tráp nhỏ); hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại 
quý; ghim cài ca vát; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ 
trang trí hoặc đồ trang sức]; hộp đựng khuy măng sét; hộp đựng ghim cài ca vát; hộp (hộp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2012 

tráp nhỏ) đựng vòng đeo chìa khoá [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang 
sức]; hộp chuyên dụng để trưng bày và đựng đồng hồ cho việc vận chuyển; hộp chuyên 
dụng để trưng bày và đựng đồ trang sức cho việc vận chuyển; hộp chuyên dụng để trưng 
bày và đựng khuy măng sét, ghim cài ca vát và vòng đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa 
kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức) cho việc vận chuyển.  

 

 
(210) 4-2018-31269 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Thúy  (VN) 
Thôn Đắk Hoà 1, xã Đắk Hoà, huyện 
Đắk Song, tỉnh Đắk Nông         

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-31270 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; A26.1.18 
(591) Đỏ, ghi đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH tư pháp Sài 
Gòn  (VN) 
238/5 tầng 2, Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; thực hiện các 

dịch vụ pháp lý khác theo quy định; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có 
liên quan đến pháp luật. 

 

 
(210) 4-2018-31271 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Hoàng 

Thành Thắng  (VN) 
DV09 - LK442, khu đất dịch vụ Đào 
Đất, Hàng Bè, phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước rửa chén, rửa tay; xà phòng; chất tẩy rửa. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2013 

(210) 4-2018-31272 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.16; A5.1.8; 5.11.10 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

và xây dựng Việt Hưng  (VN) 
Số 39, Phan Chu Trinh, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-31273 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần KENWIN   (VN) 

Số 479 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; thanh nhôm sơn tĩnh điện; thanh kim loại màu; 

lá nhôm; tay nắm cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại; ray trượt bằng kim loại; bản 
lề bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại; con lăn bằng kim loại; ke(vít) bắt góc bằng kim 
loại dùng cho khung cửa; chốt cửa bằng kim loại; bu lông khuôn cửa bằng kim loại; cửa 
cuốn bằng kim loại; cửa bằng kim loại. 

 

(210) 4-2018-31274 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh bất động sản Thuận 
Phát  (VN) 
Tầng 46, toà tháp tài chính Bitexco, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê.  
 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2014 

(210) 4-2018-31275 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Trần Sinh Nhã  (VN) 
P902, chung cư 46, ngõ 230 Lạc Trung, 

phường Thanh Lương, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp da; vali; ví da; cặp học sinh.  

 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-31276 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 5.3.20; A5.3.13 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế MONALISA  (VN) 
Số 374 Lạc Long Quân, phường Xuân 

La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình.  
 

 
(210) 4-2018-31277 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Lô A2-CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát 

trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2015 

(210) 4-2018-31278 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Lô A2-CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2018-31279 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21; A17.2.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸  (VN) 
Lô A2-CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2018-31280 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25; 4.3.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, xanh dương, 

xanh dương nhạt, đỏ cam, trắng, trắng 
đục, vàng sẫm, đen. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2016 

(210) 4-2018-31281 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.25; A3.1.24; 4.3.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, xanh dương, 

xanh dương nhạt, đỏ cam, trắng, trắng 
đục, vàng sẫm, đen. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31282 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, xanh da trời nhạt, đen, 

trắng, vàng, hồng, tím sẫm, xanh lá cây 
đậm, nâu đậm, tím. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31283 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu, nâu 

đậm, đen, trắng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2017 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31284 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7; 3.7.17 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và quảng cáo 
HUY CNC  (VN) 
Số 115, ngõ 95, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 19: Các vật liệu dùng trong trang trí nội thất như: tấm cửa (không bằng kim loại); 
tấm vách ngăn trang trí (không bằng kim loại); tấm ốp tường (không bằng kim loại); vật 
liệu khảm ghép phi kim loại dùng trong trang trí nội thất; gỗ dán; kính dùng trong xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2018-31285 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7; 3.7.17 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và quảng cáo 
HUY CNC  (VN) 
Số 115, ngõ 95, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thiết kế vật liệu quảng cáo; dịch vụ phác thảo cách 
trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo ngoài trời; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-31286 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tìền Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2018 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-31287 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) SUZHOU SWEET SEVEN CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD.   (CN) 
Room 1208, Tower A Suzhou Center, 
Suzhou, Jiangsu, China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê, cung cấp nơi thuận 

tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2018-31288 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, tím. 
(731) JOBEN BIO-MEDICAL CO., LTD.  

(TW) 
No.9, Shennong E. Rd., Dehe Village, 
Changzhi Township, Pingtung County 
908, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho trẻ sơ 
sinh; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người và động vật; cao dán, vật liệu để băng bó; vật 
liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây, xi-rô và các chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-31289 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) SKSHU PAINT CO., LTD.   (CN) 

518 Liyuan Road North, Licheng 
District, Putian Fujian Province China  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2019 

(511)   Nhóm 02: Chất nhuộm màu; bột tạo màu; sơn; lớp phủ [sơn]; sơn bóng; nhựa tự nhiên 

dạng thô; chế phẩm chống gỉ; mực in; chất nhuộm màu thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31291 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chuyển phát nhanh Thuận 
Phong  (VN) 
Số 199, đường Điện Biên Phủ, phường 

15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải. 
 

 
(210) 4-2018-31293 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cung ứng thiết 
bị và xây lắp công trình Thái 
Bình  (VN) 
Số nhà 23, phố Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 19: Cấu kiện xây dựng bằng bê tông; cột điện bằng bê tông.  
 

 
(210) 4-2018-31294 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; 3.7.17; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thuận Tuấn  (VN) 
23 đường 4, phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2020 

(210) 4-2018-31295 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A26.11.7 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thuận Tuấn  (VN) 
23 đường 4, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 

 
(210) 4-2018-31296 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 3.7.17; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thuận Tuấn  (VN) 
23 đường 4, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 

 
(210) 4-2018-31297 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; 24.15.3; 23.1.25; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thuận Tuấn  (VN) 
23 đường 4, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 
 

(210) 4-2018-31298 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.19 
(731) ADDA FOOTWEAR (THAILAND) 

CO., LTD.  (TH) 
45 Prayamonthaturajsripichit Alley, 
Khlong Bang Bon Sub-District, Bang 
Bon District, Bangkok 10150 Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; giày thể thao; giày dùng ở bãi biển; giày ống ngắn; giày đá bóng; dép; 
ghệt; dép đi trong nhà; dép lê dùng khi tắm; guốc gỗ; giày cao cổ. 
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(210) 4-2018-31299 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) HILTON WORLDWIDE MANAGE 

LIMITED   (GB) 

Maple Court Central Park, Reeds 

Crescent, Watford, WD24 4QQ, United 

Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Sắp xếp và tổ chức các buổi họp, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội nghị chuyên 

đề và cuộc gặp về kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Các dịch vụ môi giới bất động sản, các dịch vụ quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí mang tính chất biểu diễn khiêu vũ nhạc sống, các chương 

trình ca nhạc tạp kỹ và các buổi biểu diễn âm nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm; dịch vụ câu 

lạc bộ chăm sóc sức khoẻ, cụ thể là, hướng dẫn và cung cấp trang thiết bị trong lĩnh vực 

thể dục; sắp xếp và tổ chức các buổi triển lãm, buổi họp, hội nghị, hội thảo, hội nghị 

chuyên đề và các cuộc gặp trực tiếp trong các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao và giải 

trí vì mục đích phi kinh doanh và phi thương mại; dịch vụ đặt chỗ trước cho các buổi biểu 

diễn kịch và nhạc kịch. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt phòng ở tạm thời; các dịch vụ khách sạn, khách 

sạn ven đường cho khách có ô tô; quán bar; quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ tổ 

chức bữa tiệc lớn và dịch vụ ăn uống; cho thuê phòng để tổ chức các buổi họp, hội nghị, 

hội thảo, triển lãm, hội nghị chuyên đề và các cuộc gặp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, viện tạo mẫu tóc, dịch vụ cắt tóc, cạo râu; dịch vụ mát- 

xa; dịch vụ spa chăm sóc sức khoẻ để phục hồi và nâng cao thể chất và tinh thần; cung 

cấp các trang thiết bị của phòng tắm xông hơi, bồn tắm xoáy nước, nhà tắm nắng và khu 

tắm nắng; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm; tư vấn làm đẹp, tư vấn tạo mẫu tóc và 

tư vấn trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm. 
 

 
(210) 4-2018-31300 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
KEIKO    (VN) 
Số 126A tổ 25, Đê Trần Khát Chân, 

phường Thanh Lương, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm, son.  
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(210) 4-2018-31301 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
KEIKO   (VN) 
Số 126A tổ 25, Đê Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm, son.  
 

 
(210) 4-2018-31302 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; 4.3.20 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh SIM BA  (VN) 
334/35/3 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép, quần áo thời trang, mũ (nón), thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-31303 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.5 
(731) JIANGSU RUI'EN ELECTRIC GROUP 

CO., LTD.  (CN) 
No.229, West Huanghai Avenue, Haian 
County, Nantong City, Jiangsu Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều chỉnh điện; bộ đổi điện; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện;cầu 
dao điện; tủ phân phối [điện]; bộ điều chỉnh điện áp. 

 

 
(210) 4-2018-31305 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1 
(731) Phùng Thị Hương  (VN) 

Số nhà 21 ngõ 604/35/4, đường Ngọc 
Thụy, tổ 22, phường Ngọc Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, dầu gội đầu, đồ trang điểm, kem 
làm trắng da, sữa tắm, kem dưỡng da, mặt nạ làm đẹp, xà phòng, kem đánh răng, vật liệu 
dùng để mài mòn, hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, 
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dược phẩm, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, thực phẩm 
ăn kiêng, thực phẩm chức năng, băng y tế, dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, 
chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả 
(trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, 
cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, 
rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái 
cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống.  

 
 

(210) 4-2018-31306 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.21; 4.5.4 
(731) LIECTROUX ROBOTICS GmbH   (DE) 

Birnbaumsmuhle 65, 15234 
Frankfurt(Oder), Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy hút bụi chân không; người máy 
(máy móc); thiết bị rửa; máy và thiết bị điện để làm sạch; hệ thống khử bụi cho mục đích 
làm sạch.  

 

 
(210) 4-2018-31307 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần LU NA  (VN) 

Số 54 Âu Cơ, cụm 9, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 18: Túi xách. 
 

 
(210) 4-2018-31311 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, ghi. (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Biên  (VN) 
P813-B6A Nam Trung Yên, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không khí); 
quạt gió (điều hòa không khí); bếp nấu.  
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(210) 4-2018-31312 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng, bình đun nước nóng dùng trong nhà tắm, máy lọc nước, 
chậu rửa làm bằng inox dùng trong nhà bếp (gắn cố định), vòi hoa sen.   

 

 
(210) 4-2018-31313 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng, bình đun nước nóng dùng trong nhà tắm, máy lọc nước, 
chậu rửa làm bằng inox dùng trong nhà bếp (gắn cố định), vòi hoa sen.   

 

 
(210) 4-2018-31315 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Ampharco U.S.A    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-31316 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Ampharco U.S.A   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-31317 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 
Rm 230, No. 18, Lane 3199, Zhenbei 
Rd, Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần áo đan; váy; áo nịt len thể thao; 
áo choàng bằng lông; áo khoác lông vũ; quần áo trẻ em; quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-31318 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 9.1.10; 25.1.25 
(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 
Rm 230, No. 18, Lane 3199, Zhenbei 
Rd, Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần áo đan; váy; áo nịt len thể thao; 
áo choàng bằng lông; áo khoác lông vũ; quần áo trẻ em; quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-31319 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 
Rm 230, No. 18, Lane 3199, Zhenbei 
Rd, Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần áo đan; váy; áo nịt len thể thao; 
áo choàng bằng lông; áo khoác lông vũ; quần áo trẻ em; quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-31320 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 
Rm 230, No.18, Lane 3199, Zhenbei Rd, 
Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần áo đan; váy; áo nịt len thể thao; 

áo choàng bằng lông; áo khoác lông vũ; quần áo trẻ em; quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-31321 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 

Rm 230, No.18, Lane 3199, Zhenbei Rd, 

Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần áo đan; váy; áo nịt len thể thao; 

áo choàng bằng lông; áo khoác lông vũ; quần áo trẻ em; quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-31322 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 24.15.21; A24.15.8 

(591) Đen, trắng, ghi. 

(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 

Rm 230, No.18, Lane 3199, Zhenbei Rd, 

Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần áo đan; váy; áo nịt len thể thao; 

áo choàng bằng lông; áo khoác lông vũ; quần áo trẻ em; quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-31323 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 

Rm 230, No.18, Lane 3199, Zhenbei Rd, 

Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần áo đan; váy; áo nịt len thể thao; 

áo choàng bằng lông; áo khoác lông vũ; quần áo trẻ em; quần áo  
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(210) 4-2018-31324 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ AT13  (VN) 
143/13 ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; dây đai bằng da thuộc; túi xách tay; ví đựng tiền, ví bỏ túi. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; giày đá bóng; mũ; dép. 
 

 
(210) 4-2018-31325 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.23; A26.5.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ AT13  (VN) 
143/13 ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; balô; dây đai bằng da thuộc; túi xách tay; ví đựng tiền, ví bỏ túi. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; giày đá bóng; mũ. 
 

 
(210) 4-2018-31326 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 
Rm 230, No.18, Lane 3199, Zhenbei Rd, 
Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần áo đan; váy; áo nịt len thể thao; 
áo choàng bằng lông; áo khoác lông vũ; quần áo trẻ em; quần áo.  

 

 
(210) 4-2018-31327 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 
Rm 230, No.18, Lane 3199, Zhenbei Rd, 
Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên truyền hình; trang trí quầy hàng; dịch vụ 
hãng quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức trình diễn thời trang cho mục 
đích hỗ trợ bán hàng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích thương mại; marketing; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2018-31328 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SKECHERS U.S.A., INC. II  (US) 

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan 
Beach, California 90266, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ giày dép và quần áo; dịch vụ đặt hàng giày dép và 
quần áo theo catalô qua thư; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến giày dép và quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-31329 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Cao Đức Thịnh  (VN) 
Số 53 ngõ 185 phố Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm trong cửa hàng bán buôn-bán lẻ; 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; tổ chức 
hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại; quản lí thương mại việc li-xăng sản phẩm hoặc dịch vụ của người 
khác. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế cho người; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); chăm sóc 
sức khỏe; bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; vật lí trị liệu. 

 

 
(210) 4-2018-31330 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Phạm Thị Ngọc Liên   (VN) 

Số 1, hẻm 575/22/14 phố Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán cụ thể là: máy may, bàn là, bàn là để tạo nếp gấp, dụng cụ xâu kim, nồi 
hơi cho xưởng giặt là.  
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(210) 4-2018-31332 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21 
(591) Xám, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH vận tải tốc 
hành Kumho Việt Thanh  (VN) 
Lô 9 BT2, KĐTm Mễ Trì Hạ, phố Mễ 
Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
 
 

(210) 4-2018-31333 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK hóa mỹ 
phẩm Đồng Tâm  (VN) 
Số 4 ngách 65 ngõ 95, Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-31334 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

 

(731) Lê Ngọc Hải  (VN) 
Thôn Trung Thành, xã Yên Lễ, huyện 
Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo vét, ca vát, quần dài, áo sơ mi, váy. 
 

 
(210) 4-2018-31335 (220) 12.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngũ Diệp  (VN) 
Số 28 A ngõ 265 Bồ Đề, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến; rau đã qua chế biến; thịt.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn.  
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ hàng hóa, cụ thể là: dầu thực vật, mỡ ăn, dấm, rau tươi và rau 
sạch (chưa qua chế biến), củ và hoa quả tươi, động vật sống, rau đã qua chế biến, thịt, đồ 
uống, trái cây đã qua chế biến.  
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Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn dinh dưỡng. 
 
 

(210) 4-2018-31336 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Giới  (VN) 

Làng Thanh Trì, thôn Cộng Hòa, xã Phù 
Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa; bột giặt; nước giặt; chế phẩm làm sạch (không chứa thuốc). 
 

 
(210) 4-2018-31337 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xám đen đậm, xám đen nhạt, 

đen, vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 
dương nhạt. 

(731) Lê Văn Huyền  (VN) 
Thôn 1, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê (cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê hòa tan); đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-31338 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A2.5.22; A2.5.23 
(591) Xanh lá cây, xám, tím, hồng, xanh 

dương, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - giải 

trí - giáo dục Ngôi Sao Xanh  
(VN) 
Tổ 7, khu Diêm Thủy, phường Cẩm 
Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục cụ thể dịch vụ giáo dục liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. 
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(210) 4-2018-31339 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá mạ, trắng, đen. 
(731) ALLOKOREA CO., LTD  (KR) 

418, 32, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin sạc dự phòng; bộ sạc pin (cho điện thoại thông minh); dây cáp sạc (cho 
điện thoại thông minh); bộ sạc pin (sử dụng với thiết bị di động, thiết bị viễn thông); bộ 
sạc USB. 

 

 
(210) 4-2018-31340 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Minh Duy  (VN) 

ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, 
huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Dưa bồn bồn (bồn bồn đã chế biến); mắm tôm; mắm ruốc; mắm cá các loại 
(mắm cá cơm, mắm cá phi, mắm cá sặc). 

 

Nhóm 35: Mua bán dưa bồn bồn, mắm tôm, mắm ruốc, mắm cá, mắm cá cơm, mắm cá 
phi, mắm cá sặc. 

 

 
(210) 4-2018-31341 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; 2.9.20 
(591) Đỏ đô, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất vật liệu xây 
dựng KANG BANG  (VN) 
Số 22/106, ấp Lộ Đức 2, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn nhựa; vách ngăn không bằng kim loại; ván ốp chân tường không bằng kim 
loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán sàn nhựa, vách ngăn không bằng kim loại, ván ốp chân tường không 
bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-31342 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Chung Diệu Cần   (VN) 

182/19 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể là: ốc kiểu xe gắn máy; bộ nhông, xích (sên), đĩa (dĩa) 
xe, bọc tay nắm xe máy, tay phanh xe máy. 

 

 
(210) 4-2018-31343 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LEE KYEONG WON   (KR) 

127 Sajeon-gil, Anseong-myeon, Muju, 
Jeollabuk-do, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; kem làm trắng da. 
 

 
(210) 4-2018-31344 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, xanh dương. 
(731) LEE KYEONG WON   (KR) 

127 Sajeon-gil, Anseong-myeon, Muju, 
Jeollabuk-do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; kem làm trắng da. 
 
 

(210) 4-2018-31346 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 16.3.13 
(591) Đỏ. 
(731) Lê Hiếu  (VN) 

242/5 Lương Văn Cù, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mắt kính.  
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(210) 4-2018-31348 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH FOODINK   (VN) 

861/42 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê hoà tan; ca cao; mật ong; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm: cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê hoà tan, trái cây 
sấy tổng hợp, ca cao, mật ong, bột ngũ cốc và thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ 
dưỡng (resort). 

 
 

(210) 4-2018-31349 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị xử lý dữ 
liệu; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; bao chuyên dụng cho điện thoại di động; 
màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy vi tính; bộ 
nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); bộ phát đáp tự động; thiết bị thông 
tin liên lạc qua mạng; môđem; pin điện; thiết bị sạc pin; bộ nguồn loại di động (pin có thể 
nạp lại được); máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; máy vi tính xách tay cỡ nhỏ; tai 
nghe; thiết bị mô phỏng thực tế ảo loại choàng đầu; thiết bị ghi video số; bộ chuyển đổi 
tín hiệu cáp truyền hình; loa; thiết bị nghe đa phương tiện cầm tay; thiết bị truyền âm 
thanh; máy quay vi-đê-ô xách tay kèm theo bộ ghi hình; camera (chụp ảnh); bàn phím 
máy vi tính; chuột (thiết bị ngoại vi máy tính); thiết bị đếm bước chân; thiết bị giám sát 
video; thiết bị đo lường kiểu vòng đeo tay kết nối được; chương trình máy tính [phần mềm 
máy tính ghi sẵn]; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về; thấu kính quang học; bộ 
chuyển mạch; bảng chuyển mạch; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát 
(viễn thông); thiết bị kiểm tra rò rỉ khí; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu 
cuối cho màn hình chạm tương tác; rô bốt có hình dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân 
tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm thanh; thiết bị tạo hiệu ứng điện và điện tử dùng cho 
dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; khóa 
điện tử loại bỏ túi là thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điện tử nhận diện dấu vân tay; thiết 
bị điện tử nhận diện dấu tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt người; thiết bị chuyển mạng 
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điện thoại di động được điều khiển bằng chương trình cài sẵn; máy thu thanh; thiết bị 
phân tích không khí; màn hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị số trợ giúp cá 
nhân [pda]; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc tải về; từ điển điện tử loại cầm tay; 
phần mềm máy tính dùng để soạn và biên tập nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng 
cho điện thoại di động; máy vi tính có thể mang hoặc đeo được; thiết bị viễn thông dạng 
đồ trang sức; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh dùng cho điện thoại di động; rô bốt giám sát an 
ninh; màn hình hiển thị video có thể đeo được; ống kính máy ảnh cho việc tự chụp ảnh; rô 
bốt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; rô bốt giảng dạy; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng 
usb; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng usb dùng cho điện thoại di động; ứng dụng phần mềm 
điện thoại di động có thể tải về; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; màn hình 
cảm ứng; thiết bị truyền hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện); hệ thống truyền thông nội bộ (intercom); khóa số dùng cho cửa ra vào; thiết bị báo 
động trung tâm; bộ cảm biến; trạm sạc cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 
điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện; chuông cửa điện; rô bốt có hình dáng 
giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ mục đích hộ tống, tháp tùng; máy chiếu với 
màn hình tinh thể lỏng (lcd); máy chiếu video; bộ nối điện; bộ nối dùng cho đường dây 
điện; máy thu thanh và thu hình; bộ xử lý tín hiệu giọng nói số; thiết bị bán dẫn; kính đeo 
mắt 3d; kính đeo mắt chống nắng; thiết bị đọc sách điện tử. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; khảo 

sát nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy vi tính; điện toán đám mây; thẩm định tài 

sản vô hình về mặt chất lượng, kỹ thuật và nội dung tài sản, không nhằm mục đích thẩm 
định giá; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông và bộ phận của chúng; thiết kế và phát 

triển sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại di động; lập trình máy vi tính; bảo trì 

phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; lưu 

trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu từ xa (off-site); tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; cung 

cấp nền tảng (phần mềm) như một dịch vụ [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập 

nhật và duy trì phần mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển 
mạng máy tính không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát 

triển phần mềm máy tính; cài đặt, duy trì và sửa chữa phần mềm máy tính; tái thiết cơ sở 

dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2018-31350 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ thẫm, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Văn Lập   (VN) 
Thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón), miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
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(210) 4-2018-31351 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A14.5.2; 24.5.1; 26.1.1 

(591) Xanh nước biển dậm, xanh lam, nâu 

nhạt. 
(731) Công ty TNHH CHEKI Việt Nam  

(VN) 
Lô 3.7, dự án nhà báo An ninh thủ đô, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ đầu tư 

bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ tư vấn đầu 
tư.  

 

 
(210) 4-2018-31352 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A5.3.15; A5.3.13; 

3.7.17 

(591) Đen, trắng, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH MTV KISS LATEX  

(VN) 
Thôn Quang Châu, quốc lộ 1 A, xã Hoà 

Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng: chăn, ga, gối, đệm, màn, rèm cửa, 

túi ngủ.  
 

 
(210) 4-2018-31353 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A15.9.18; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5; 
A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ MOKA  (VN) 
Số nhà 3, ngách 21, ngõ 68, phố Đội 

Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về.  
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(210) 4-2018-31354 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8 

(731) DONGYANG SIMAGO FISHING 

TACKLE CO., LTD   (CN) 

No. 183, Wangjiang North Road, 

Dongyang City, ZheJiang, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Cần câu cá; dây câu cá.  
 

 
(210) 4-2018-31355 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.13; 3.7.21; 3.7.19; 26.2.7 

(731) GUANGDONG LIANSU 

TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (CN) 

Liansu Industrial Estate, Longjiang 

Town, Shunde Zone, Foshan City, 

Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt [xưởng giặt]; máy ép trái cây chạy điện; máy vắt cho đồ giặt; máy vắt 

khô [không sấy]; máy rửa bát đĩa; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện.  
 

 
(210) 4-2018-31356 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.13; 3.7.21; 26.2.7; 3.7.19 

(731) GUANGDONG LIANSU 

TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (CN) 

Liansu Industrial Estate, Longjiang 

Town, Shunde Zone, Foshan City, 

Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; hệ thống điều hoà không khí; tủ khử trùng (thiết bị khử 

trùng); tủ lạnh; quạt gió [điều hoà không khí]; thiết bị làm mát không khí bằng bay hơi 

nước; nồi cơm điện; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ tản nhiệt, dùng điện; chụp hút 

khói dùng cho nhà bếp; thiết bị nấu bếp [lò].  
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(210) 4-2018-31357 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.13; 3.7.21; 3.7.19; 26.2.7 
(731) GUANGDONG LIANSU 

TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., 
LTD.    (CN) 
Liansu Industrial Estate, Longjiang 
Town, Shunde Zone, Foshan City, 
Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; marketing; quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2018-31358 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị xử lý dữ 
liệu; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; bao chuyên dụng cho điện thoại di động; 
màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy vi tính; bộ 
nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); bộ phát đáp tự động; thiết bị thông 
tin liên lạc qua mạng; môđem; pin điện; thiết bị sạc pin; bộ nguồn loại di động (pin có thể 
nạp lại được); máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; máy vi tính xách tay cỡ nhỏ; tai 
nghe; thiết bị mô phỏng thực tế ảo loại choàng đầu; thiết bị ghi video số; bộ chuyển đổi 
tín hiệu cáp truyền hình; loa; thiết bị nghe đa phương tiện cầm tay; thiết bị truyền âm 
thanh; máy quay vi-đê-ô xách tay kèm theo bộ ghi hình; camera (chụp ảnh); bàn phím 
máy vi tính; chuột (thiết bị ngoại vi máy tính); thiết bị đếm bước chân; thiết bị giám sát 
video; thiết bị đo lường kiểu vòng đeo tay kết nối được; chương trình máy tính [phần mềm 
máy tính ghi sẵn]; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về; thấu kính quang học; bộ 
chuyển mạch; bảng chuyển mạch; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát 
(viễn thông); thiết bị kiểm tra rò rỉ khí; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu 
cuối cho màn hình chạm tương tác; rô bốt có hình dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân 
tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm thanh; thiết bị tạo hiệu ứng điện và điện tử dùng cho 
dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; khóa 
điện tử loại bỏ túi là thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điện tử nhận diện dấu vân tay; thiết 
bị điện tử nhận diện dấu tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt người; thiết bị chuyển mạng 
điện thoại di động được điều khiển bằng chương trình cài sẵn; máy thu thanh; thiết bị 
phân tích không khí; màn hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị số trợ giúp cá 
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nhân [pda]; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc tải về; từ điển điện tử loại cầm tay; 
phần mềm máy tính dùng để soạn và biên tập nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng 
cho điện thoại di động; máy vi tính có thể mang hoặc đeo được; thiết bị viễn thông dạng 
đồ trang sức; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh dùng cho điện thoại di động; rô bốt giám sát an 
ninh; màn hình hiển thị video có thể đeo được; ống kính máy ảnh cho việc tự chụp ảnh; rô 
bốt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; rô bốt giảng dạy; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng 
usb; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng usb dùng cho điện thoại di động; ứng dụng phần mềm 
điện thoại di động có thể tải về; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; màn hình 
cảm ứng; thiết bị truyền hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện); hệ thống truyền thông nội bộ (intercom); khóa số dùng cho cửa ra vào; thiết bị báo 
động trung tâm; bộ cảm biến; trạm sạc cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 
điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện; chuông cửa điện; rô bốt có hình dáng 
giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ mục đích hộ tống, tháp tùng; máy chiếu với 
màn hình tinh thể lỏng (lcd); máy chiếu video; bộ nối điện; bộ nối dùng cho đường dây 
điện; máy thu thanh và thu hình; bộ xử lý tín hiệu giọng nói số; thiết bị bán dẫn; kính đeo 
mắt 3d; kính đeo mắt chống nắng; thiết bị đọc sách điện tử. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; khảo 
sát nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy vi tính; điện toán đám mây; thẩm định tài 
sản vô hình về mặt chất lượng, kỹ thuật và nội dung tài sản, không nhằm mục đích thẩm 
định giá; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông và bộ phận của chúng; thiết kế và phát 
triển sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại di động; lập trình máy vi tính; bảo trì 
phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu từ xa (off-site); tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; cung 
cấp nền tảng (phần mềm) như một dịch vụ [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập 
nhật và duy trì phần mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển 
mạng máy tính không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát 
triển phần mềm máy tính; cài đặt, duy trì và sửa chữa phần mềm máy tính; tái thiết cơ sở 
dữ liệu. 

 
 

(210) 4-2018-31359 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị xử lý dữ 

liệu; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; bao chuyên dụng cho điện thoại di động; 

màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy vi tính; bộ 

nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); bộ phát đáp tự động; thiết bị thông 

tin liên lạc qua mạng; môđem; pin điện; thiết bị sạc pin; bộ nguồn loại di động (pin có thể 

nạp lại được); máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; máy vi tính xách tay cỡ nhỏ; tai 
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nghe; thiết bị mô phỏng thực tế ảo loại choàng đầu; thiết bị ghi video số; bộ chuyển đổi 

tín hiệu cáp truyền hình; loa; thiết bị nghe đa phương tiện cầm tay; thiết bị truyền âm 

thanh; máy quay vi-đê-ô xách tay kèm theo bộ ghi hình; camera (chụp ảnh); bàn phím 

máy vi tính; chuột (thiết bị ngoại vi máy tính); thiết bị đếm bước chân; thiết bị giám sát 

video; thiết bị đo lường kiểu vòng đeo tay kết nối được; chương trình máy tính [phần mềm 

máy tính ghi sẵn]; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về; thấu kính quang học; bộ 

chuyển mạch; bảng chuyển mạch; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát 

(viễn thông); thiết bị kiểm tra rò rỉ khí; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu 

cuối cho màn hình chạm tương tác; rô bốt có hình dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân 

tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm thanh; thiết bị tạo hiệu ứng điện và điện tử dùng cho 

dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; khóa 

điện tử loại bỏ túi là thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điện tử nhận diện dấu vân tay; thiết 

bị điện tử nhận diện dấu tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt người; thiết bị chuyển mạng 

điện thoại di động được điều khiển bằng chương trình cài sẵn; máy thu thanh; thiết bị 

phân tích không khí; màn hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị số trợ giúp cá 

nhân [pda]; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc tải về; từ điển điện tử loại cầm tay; 

phần mềm máy tính dùng để soạn và biên tập nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng 

cho điện thoại di động; máy vi tính có thể mang hoặc đeo được; thiết bị viễn thông dạng 

đồ trang sức; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh dùng cho điện thoại di động; rô bốt giám sát an 

ninh; màn hình hiển thị video có thể đeo được; ống kính máy ảnh cho việc tự chụp ảnh; rô 

bốt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; rô bốt giảng dạy; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng 

usb; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng usb dùng cho điện thoại di động; ứng dụng phần mềm 

điện thoại di động có thể tải về; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; màn hình 

cảm ứng; thiết bị truyền hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 

điện); hệ thống truyền thông nội bộ (intercom); khóa số dùng cho cửa ra vào; thiết bị báo 

động trung tâm; bộ cảm biến; trạm sạc cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 

điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện; chuông cửa điện; rô bốt có hình dáng 

giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ mục đích hộ tống, tháp tùng; máy chiếu với 

màn hình tinh thể lỏng (lcd); máy chiếu video; bộ nối điện; bộ nối dùng cho đường dây 

điện; máy thu thanh và thu hình; bộ xử lý tín hiệu giọng nói số; thiết bị bán dẫn; kính đeo 

mắt 3d; kính đeo mắt chống nắng; thiết bị đọc sách điện tử. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; khảo 

sát nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy vi tính; điện toán đám mây; thẩm định tài 

sản vô hình về mặt chất lượng, kỹ thuật và nội dung tài sản, không nhằm mục đích thẩm 

định giá; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông và bộ phận của chúng; thiết kế và phát 

triển sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại di động; lập trình máy vi tính; bảo trì 

phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 

dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; lưu 

trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu từ xa (off-site); tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng 

máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; cung 

cấp nền tảng (phần mềm) như một dịch vụ [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập 

nhật và duy trì phần mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển 

mạng máy tính không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát 

triển phần mềm máy tính; cài đặt, duy trì và sửa chữa phần mềm máy tính; tái thiết cơ sở 

dữ liệu. 
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(210) 4-2018-31360 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P.R.China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị xử lý dữ 
liệu; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; bao chuyên dụng cho điện thoại di động; 
màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy vi tính; bộ 
nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); bộ phát đáp tự động; thiết bị thông 
tin liên lạc qua mạng; môđem; pin điện; thiết bị sạc pin; bộ nguồn loại di động (pin có thể 
nạp lại được); máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; máy vi tính xách tay cỡ nhỏ; tai 
nghe; thiết bị mô phỏng thực tế ảo loại choàng đầu; thiết bị ghi video số; bộ chuyển đổi 
tín hiệu cáp truyền hình; loa; thiết bị nghe đa phương tiện cầm tay; thiết bị truyền âm 
thanh; máy quay vi-đê-ô xách tay kèm theo bộ ghi hình; camera (chụp ảnh); bàn phím 
máy vi tính; chuột (thiết bị ngoại vi máy tính); thiết bị đếm bước chân; thiết bị giám sát 
video; thiết bị đo lường kiểu vòng đeo tay kết nối được; chương trình máy tính [phần mềm 
máy tính ghi sẵn]; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về; thấu kính quang học; bộ 
chuyển mạch; bảng chuyển mạch; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát 
(viễn thông); thiết bị kiểm tra rò rỉ khí; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu 
cuối cho màn hình chạm tương tác; rô bốt có hình dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân 
tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm thanh; thiết bị tạo hiệu ứng điện và điện tử dùng cho 
dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; khóa 
điện tử loại bỏ túi là thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điện tử nhận diện dấu vân tay; thiết 
bị điện tử nhận diện dấu tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt người; thiết bị chuyển mạng 
điện thoại di động được điều khiển bằng chương trình cài sẵn; máy thu thanh; thiết bị 
phân tích không khí; màn hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị số trợ giúp cá 
nhân [pda]; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc tải về; từ điển điện tử loại cầm tay; 
phần mềm máy tính dùng để soạn và biên tập nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng 
cho điện thoại di động; máy vi tính có thể mang hoặc đeo được; thiết bị viễn thông dạng 
đồ trang sức; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh dùng cho điện thoại di động; rô bốt giám sát an 
ninh; màn hình hiển thị video có thể đeo được; ống kính máy ảnh cho việc tự chụp ảnh; rô 
bốt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; rô bốt giảng dạy; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng 
usb; dây cáp dữ liệu sử dụng cổng usb dùng cho điện thoại di động; ứng dụng phần mềm 
điện thoại di động có thể tải về; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; màn hình 
cảm ứng; thiết bị truyền hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện); hệ thống truyền thông nội bộ (intercom); khóa số dùng cho cửa ra vào; thiết bị báo 
động trung tâm; bộ cảm biến; trạm sạc cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 
điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện; chuông cửa điện; rô bốt có hình dáng 
giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ mục đích hộ tống, tháp tùng; máy chiếu với 
màn hình tinh thể lỏng (lcd); máy chiếu video; bộ nối điện; bộ nối dùng cho đường dây 
điện; máy thu thanh và thu hình; bộ xử lý tín hiệu giọng nói số; thiết bị bán dẫn; kính đeo 
mắt 3d; kính đeo mắt chống nắng; thiết bị đọc sách điện tử. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; khảo 
sát nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy vi tính; điện toán đám mây; thẩm định tài 
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sản vô hình về mặt chất lượng, kỹ thuật và nội dung tài sản, không nhằm mục đích thẩm 
định giá; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông và bộ phận của chúng; thiết kế và phát 
triển sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại di động; lập trình máy vi tính; bảo trì 
phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu từ xa (off-site); tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; cung 
cấp nền tảng (phần mềm) như một dịch vụ [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập 
nhật và duy trì phần mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển 
mạng máy tính không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát 
triển phần mềm máy tính; cài đặt, duy trì và sửa chữa phần mềm máy tính; tái thiết cơ sở 
dữ liệu. 

 
 

(210) 4-2018-31361 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần Bông Sen  

(VN) 
117-123 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-31362 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2018-31363 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam    (VN) 
Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2018-31364 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2018-31366 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Nguyễn Tuấn Kiệt   (VN) 

417 Phan Văn Trị, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-31367 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A5.1.16; 26.1.1; 3.4.1; 3.4.7; 

4.3.9 
(591) Vàng nhạt, xanh da trời, xanh dương, 

xanh lục, xanh lá mạ, đỏ, cam, đen, 
trắng. 

(731) Vườn Quốc Gia Pù Mát  (VN) 
Thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện 
Con Cuông, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ lưu niệm bằng mây, tre đan dùng cho mục đích trang trí; hàng thủ công mỹ 
nghệ dùng cho mục đích trang trí làm bằng gỗ, mây, tre; chuông gió; khung ảnh; tác 
phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; mành che bằng giấy. 

 

Nhóm 25: Hàng dệt may: quần áo; khăn quàng cổ dệt thủ công; đồ đội đầu; đồ đi chân, 
váy; khăn choàng.  
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Nhóm 29: Măng khô; nấm khô; thịt lợn muối xông khói; lát trái cây sấy khô; xúc xích; 
sữa.  

 
Nhóm 31: Gà, lợn, dê, cá, cua, ốc, ếch (động vật sống); cây giống lâm nghiệp; cây giống 
dược liệu; nấm tươi.  

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống có gaz; bia; nước sinh tố; nước hoa quả ướp 
lạnh [đồ uống]; đồ uống không cồn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch mạo hiểm; du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng; hướng dẫn 
khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-31368 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.3.8; 2.1.8 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 

lá mạ, vàng, nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH tinh dầu và 

chất thơm HT  (VN) 
Số 21A ngõ 158 đường Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (dùng cho mỹ phẩm); mỹ phẩm; hương liệu (tinh dầu).  

 

 
(210) 4-2018-31369 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 20.7.1; 24.1.1; A14.5.2; 3.7.16 
(591) Xanh than đậm, đỏ, trắng, ghi 
(731) Trường tiểu học, trung học 

cơ sở và trung học phổ 
thông Việt Anh 2  (VN) 
Thửa 563, đường số 13, khu phố Nhị 
Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tư vấn về giáo dục; thông tin về giáo dục; tổ chức 

các cuộc thi cho giáo dục; dịch vụ về dịch thuật. 
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2044 

(210) 4-2018-31370 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.1.1; 26.4.1; 23.1.1 

(731) Nguyễn Đình Trường  (VN) 
Thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể thao; phòng tập thể dục thể thao; tổ chức các cuộc thi 

liên quan đến thể dục thể thao; huấn luyện viên cá nhân; đào tạo huấn luyện viên cá nhân. 
 

 
(210) 4-2018-31371 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.1.1; 5.7.1; A26.11.12; A11.3.4; 

26.4.2; 25.1.6; A6.19.9 

(591) Đen, đỏ, ghi, vàng, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Thái Nguyên - 
¸ Đông  (VN) 
Số 74 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, 

phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 

 
(210) 4-2018-31372 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; 25.1.6; 24.1.1; A1.1.10; 

5.3.20; 5.7.1 

(591) Đen, đỏ, ghi, vàng, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Thái Nguyên - 
¸ Đông  (VN) 
Số 74 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, 

phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
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(210) 4-2018-31373 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu HNC  (VN) 
243/11 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Va li, túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép.  
 

 
(210) 4-2018-31374 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu HNC  (VN) 
243/11 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Va li, túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép.  
 

 
(210) 4-2018-31375 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.24; 5.5.16; 7.5.10; 25.7.25; 7.3.1 
(591) Hồng, xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá 
Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-31376 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá 
Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

(210) 4-2018-31377 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giant Việt Nam  
(VN) 
Thôn Ba, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang  
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng. 
 

Nhóm 35: Đại lý mua và bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các sản phẩm: xe 

đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  
 

 
(210) 4-2018-31378 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 24.9.1 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Thái Văn Tâm  (VN) 
Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt. 
 

 
(210) 4-2018-31379 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; 26.1.1; A14.7.7 

(591) Hồng, xanh lá cây, xanh đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 
xuất và thương mại Tuấn Đạt  
(VN) 
79/51/3 đường số 4, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 08: Bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ cắt 

móng, dùng điện hoặc không dùng điện (dụng cụ bấm móng); dụng cụ giũa móng, dùng 

điện hoặc không dùng điện; kìm cắt biểu bì; nhíp nhổ lông, tóc. 
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(210) 4-2018-31381 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.1.13; 5.7.11; A5.1.8; 

26.1.1; 25.1.5; A6.19.9 
(591) Xanh rêu đậm, xanh rêu, trắng, xanh lá 

mạ nhạt, cam, xanh lá, xanh lá nhạt, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoài 

Luân   (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-31382 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.11; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

cam, vàng, nâu, màu da. 
(731) Phạm Xuân Linh   (VN) 

Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-31383 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.4; A5.5.21; 2.3.8; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Hồng, vàng, cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem bôi mặt, sữa tắm; nước hoa; son môi.  
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(210) 4-2018-31384 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.4; A5.5.21; A2.3.16; 2.3.8; 26.1.1 

(591) Hồng, vàng, cam, nâu. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước rửa chén; nước 

lau sàn.  
 

 
(210) 4-2018-31385 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.4; A5.5.21; 2.3.8; A2.3.16; 26.1.1 

(591) Hồng, vàng, cam, nâu. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem bôi mặt, sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 

(210) 4-2018-31386 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.4; A5.5.21; 2.3.8; A2.3.16; 26.1.1 

(591) Hồng, vàng, cam, nâu. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem bôi mặt, sữa tắm; nước hoa; son môi.  
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(210) 4-2018-31387 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.4; A5.5.21; 2.3.8; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Hồng, vàng, cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem bôi mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-31388 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Dương Viết Thanh Bình   (VN) 

35/5 Cách Mạng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 08: Bộ đồ ăn: dao, kéo, thìa (muỗng), dĩa; dao cạo; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu nướng 
không dùng điện và đồ gia dụng bằng inox, cụ thể là: xoong nồi, ấm đun nước, chảo, thau 
chậu, mâm, rổ; đồ thuỷ tinh, sứ dùng cho gia đình hoặc bếp nóc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu cáo sản phẩm, thiết bị dùng trong nhà 
bếp, nhà hàng, khách sạn, nhà trẻ, trường học, cụ thể là: bộ đồ ăn như: dao, kéo, thìa 
(muỗng), dĩa, dao cạo, bộ dụng cụ cắt sửa móng tay, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý và không được mạ bằng những kim loại 
ấy), lược, bọt biển, đồ lau dọn như: bàn chải (không kể bút lông), sợi thép rối, vật liệu 
dùng làm bàn chải, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ gia dụng dùng cho gia đình và bếp 
nóc: đồ thuỷ tinh để đựng đồ uống, cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa, đồ đựng giữ nhiệt cho 
đồ uống, đồ đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm, phích, chai lọ, dụng cụ nấu nướng không 
dùng điện như: chảo rán, ấm đun nước, nồi áp suất, bát đĩa bằng sành, chén (không làm 
bằng kim loại quý), bộ đồ ăn không làm bằng kim loại quý (ngoài loại dao, dĩa, thìa), đồ 
bằng đất nung dùng trong gia đình, vỉ nướng, dụng cụ xay hạt tiêu, xô đựng đá, đũa, mâm, 
thớt, cà men, đồ pha lê, chậu, đĩa đựng xà phòng, thùng rác, chậu giặt, bộ phân phối xà 
phòng, bộ phân phối khăn tay bằng giấy, vòng kẹp phân phối giấy vệ sinh, vòng treo khăn 
và thanh treo khăn (không làm bằng kim loại quý), móc treo áo choàng, giá đỡ làm bằng 
thủy tinh hoặc sứ dùng cọ nhà vệ sinh, thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2018-31389 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Mỹ phẩm Trị 

liệu  (VN) 
528/9A Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31390 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Mỹ phẩm Trị 

liệu  (VN) 
528/9A Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa (thẩm mỹ viện); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2018-31391 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Cam, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty cổ phần Vina 

Unicorn  (VN) 
32/75 Phan Sào Nam, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nâng [thang máy]; thang cuốn; thiết bị vận hành thang máy. 
 

 
(210) 4-2018-31392 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Cam, đen, tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 

da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da, son môi. 
 

 
(210) 4-2018-31393 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Cam, nâu. 

(731) Công ty cổ phần cơ - điện tử 
Sài Gòn  (VN) 
223 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quán 

bar); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-31394 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Nhật Hàn  (VN) 
47A, đường số 1, khu phố 9, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-31395 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH Enable 
Networks Việt Nam   (VN) 
Số 9A Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-31396 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.18; A3.4.24 
(591) Đen, cam, trắng. 
(731) Bùi Thị Bích Huệ   (VN) 

239/24 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ phục vụ ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán ăn; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

 
(210) 4-2018-31397 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Trần Văn Phong   (VN) 

ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái dừa tươi, dừa sấy khô, trái dừa nướng, nước dừa, dầu dừa, nước 

dừa đã qua xử lý, nước dừa đóng lon, thạch dừa, rau câu dừa. 
 
 

(210) 4-2018-31398 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Sowi S.H   (VN) 

175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khóa các loại, khóa cửa các loại, thước các loại, đá mài các loại, đá 

cắt các loại, cờ lê các loại mỏ lết các loại, kìm các loại, kéo các loại, que hàn các loại, 
giấy nhám các loại, nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, thực phẩm 
đóng hộp các loại, hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, văn phòng 
phẩm và linh kiện văn phòng phẩm; bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh như: bút viết 
các loại, bút chì đen, bút chì màu các loại, thước kẻ các loại, sáp tô màu, hộp đựng bút 
chì, tủ để hồ sơ (đồ dùng văn phòng), compa, đồ gọt (chuốt) bút chì, gôm tẩy, đồ bấm 
kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, giấy sao chụp, bút 
xóa, bút xóa kiểu kéo, tập vở học sinh, sổ tay, cặp học sinh túi đeo vai học sinh, cặp táp, 
phấn viết, phấn để đánh dấu, phấn cho thợ may, tay dùng cho bảng viết, hộp đựng đồ viết, 
bút lông để viết hoặc vẽ, giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng phẩm, bìa cứng hoặc 
bìa gỗ, bảng nhỏ học sinh, hộp mực dấu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị máy tính, máy 
tính xách tay, dụng cụ đóng số tự động, pin, các loại hồ đán, chất keo để dán, chất kết 
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dính cho các loại chất liệu, đồ da, đồ làm bằng đa, đồ giả da bao gồm cả ba lô, túi xách, ví 
và vali du lịch, ô (dù), các loại vải và quần áo may sẵn, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây thắt 
lưng (trang phục), hàng tiêu dùng như: kem đánh răng, bàn chải đánh răng, các sản phẩm 
dụng cụ chăm sóc răng miệng, mắt kính, dụng cụ làm móng, dụng cụ làm tóc, mỹ phẩm, 
các sản phẩm và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp; quảng cáo; điều hành kinh doanh bao gồm cả 
dịch vụ nhượng quyền; quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-31399 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 25.5.2; A16.1.5; 26.11.22; 26.4.1
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Huỳnh Anh Nguyên   (VN) 

128/4/8 Lê Đức Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu đọc đĩa kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2018-31400 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.11; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Cam, xanh lá, xanh lá nhạt, trắng, vàng 

cam, cam đất. 
(731) Nguyễn Văn Công  (VN) 

Thôn 5, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-31401 (220) 12.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.9.16; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân đào 
tạo quốc tế Văn Lang  (VN) 
45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; giáo dục; đào tạo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2054 

(210) 4-2018-31404 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A1.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, cam, tím, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Trường mầm non tư thục Trẻ 
Em Việt  (VN) 
Số 57, phố Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo mầm non; trường đào tạo tiểu học; trường đào tạo trung học cơ 

sở; trường đào tạo trung học phổ thông; trung tâm ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2018-31405 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; 2.9.1; 

A3.13.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Ngô Phú 
Khánh  (VN) 
Thôn Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh giày dép, quần áo, ví da, dây thắt lưng, túi xách.  

 

 
(210) 4-2018-31406 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Con Cò Vàng  
(VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-31407 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.25; 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TONG WEI Việt 
Nam  (VN) 
Lô BII 1, BII 2, BII 3, BII 4, BII 5, BII 6, 
BII 7, khu công nghiệp Tân Hương, xã 
Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản như: tôm, cá.  

 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản như: tôm, cá ếch; mua bán tôm phi lê.  
 

 
(210) 4-2018-31408 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 24.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TONG WEI Việt 
Nam   (VN) 
Lô BII 1, BII 2, BII 3, BII 4, BII 5, BII 6, 

BII 7, khu công nghiệp Tân Hương, xã 

Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản như: tôm, cá.    

 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản như: tôm, cá ếch; mua bán tôm phi lê.  
 

 
(210) 4-2018-31409 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A11.3.6; A16.1.11; A16.1.5; 26.11.22 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hà Thị Lưu  (VN) 
Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán trà sữa; 

quán ăn tự phục vụ; quán cafe; dịch vụ nhà hàng khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-31410 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.15.3; A26.11.9; A11.1.6 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thúy Hoa  (VN) 
80 Trương Chí Cương, phường Hòa 

Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cuốn, bánh tráng, bột nở, bột làm từ ngũ cốc.  
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(210) 4-2018-31411 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Thanh  (VN) 
36 Nguyễn Trác, phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm nội thất và ngoại thất các loại: bàn, ghế, tủ, giường, giá kệ. 
 

 
(210) 4-2018-31412 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Thanh  (VN) 
36 Nguyễn Trác, phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm cửa kim loại các loại.  
 

 
(210) 4-2018-31414 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh đậm, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kopernik  
(VN) 
58 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy.  
 

Nhóm 36: Tài chính. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

 
(210) 4-2018-31415 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 

(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 

thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 

sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 

phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 

nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 

phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 

phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 

chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt 

tóc; keo tạo dáng cho tóc, gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 

thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 

mắt; phấn nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 

làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 

dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-31416 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Da cam, xanh nõn chuối, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần Địa ốc 11  
(VN) 
205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản thương mại và để ở; quản lý bất 

động sản, tòa nhà; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, đất; dịch 

vụ đầu tư bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-31417 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; A26.11.8 

(591) Xám, trắng, đỏ. 

(731) Nguyễn Thị Lan Hương  (VN) 
Số nhà 8+9, tổ dân phố 1, phường Nam 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, túi xách, ví da, dây lưng, quần áo may sẵn, quần áo lót, áo 

mưa.  
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(210) 4-2018-31419 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) OTCF, S.A.  (PL) 

ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, 
Poland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; đồ đi chân; giày trượt tuyết; giày trượt ván trên tuyết; mũ 
bơi; đồ đội đầu; quần áo thể thao; giày thể thao; áo choàng mặc sau khi tắm; thắt lưng 
(trang phục); găng tay (trang phục); quần áo bơi; khăn choàng cổ; khăn quàng cổ.  

 
 

(210) 4-2018-31420 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ đầu tư và phát triển 
NF  (VN) 
Số 355 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục; học viện [giáo dục].  

 

 
(210) 4-2018-31421 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A26.11.7; A1.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Cảnh Hưng  (VN) 
Số 32 khu đô thị Quán Toan, phường 
Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cợ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà nghỉ); dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2018-31422 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; 5.7.13 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

cam, xám. 

(540) 

 

(731) Trần Mai Anh  (VN) 
Số nhà 26, tổ dân phố số 1, Miêu Nha, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Trường mầm non; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; đào tạo ngoại ngữ.  

 

 
(210) 4-2018-31423 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LAILA  (VN) 
16/10Q Trần Thị Bốc, Thới Tứ, xã Thới 
Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31424 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghiệp Thavico Việt 
Nam   (VN) 
Số 8-10, ngõ 268, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  
 

 
(210) 4-2018-31425 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A20.1.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị trường 
học Nam Anh  (VN) 
21 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo mầm non, đào tạo tiểu học; tổ chức hội nghị 
cho mục đích giáo dục.  

 

 
(210) 4-2018-31426 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A20.1.3 
(591) Đỏ, xanh lá, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị trường 
học Nam Anh  (VN) 
21 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy (sử dụng trong lớp học). 
 

Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (không bao gồm thiết bị giảng dạy); dụng cụ giảng dạy 
(dụng cụ học tập và giáo cụ học đường, không bao gồm thiết bị giảng dạy), cụ thể là: 
thước kẻ, bảng chữ cái, bảng tính số học, bảng viết, hộp đựng bút, sách vở; giấy; hộp các 
tông (carton). 

 
Nhóm 25: Quần áo, quần áo cho trẻ em.  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm: đồ chơi giáo dục (giúp trẻ phát triển trí tuệ), đồ 
chơi mô hình/lắp ghép, đồ chơi khoa khọc (giúp trẻ phát triển tư duy khoa học), thiết bị 
trò chơi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo mầm non, đào tạo tiểu học; tổ chức hội nghị 
cho mục đích giáo dục.   

 
 

(210) 4-2018-31427 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đen, xanh rêu đậm, xanh rêu nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Khôi Thiên  
(VN) 
C30 khu X51, đường Phạm Hữu Lầu, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; vali. 
 

Nhóm 25: Gày; dép; quần áo; cà vạt; khăn quàng cổ, mũ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày, dép, ví tiền.   
 

 
(210) 4-2018-31428 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Khôi Thiên  
(VN) 
C30 khu X51, đường Phạm Hữu Lầu, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; vali. 
 

Nhóm 25: Gày; dép; quần áo; cà vạt; khăn quàng cổ, mũ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày, dép, ví tiền.    
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(210) 4-2018-31429 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và xuất nhập khẩu Toàn 
Phát  (VN) 
Tổ 3 cụm 1, ngõ 345 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy lọc; máy bơm nước; máy làm sạch bể bơi; máy phát điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bồn tắm; thiết bị xông hơi khô (bằng sức nóng của nhiệt); 
thiết bị xông hơi ướt (bằng sức nóng của nhiệt); thiết bị tắm hơi; máy đun nước tắm.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy lọc, máy bơm nước, máy làm sạch bể bơi, máy 
phát điện, thiết bị lọc nước, bồn tắm, thiết bị xông hơi khô (bằng sức nóng của nhiệt), 
thiết bị xông hơi ướt (bằng sức nóng của nhiệt), thiết bị tắm hơi, máy đun nước tắm.  

 

 
210) 4-2018-31430 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Tô Quốc Việt   (VN) 
6/33/42 KP4, phường An Phú Đông, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Đá hoa cương; sỏi; gạch; đá hoa cẩm thạch; bề mặt trang trí bằng các mảnh vật 

liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; đá 
phiến.  

 

 
(210) 4-2018-31431 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Frederic Germain Jaccques 
Sotteau   (VN) 
63 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói.  
 

Nhóm 11: Máy pha cà phê. 
 

Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2018-31432 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.1.6; A3.7.24; 3.7.16; 3.7.11; 5.7.11; 

26.1.1 

(591) Xanh ngọc lam, trắng, vàng, xanh lá, 

hồng, cam, đỏ, đen. 

(731) Phạm Quốc Bảo  (VN) 
Tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống; quả bưởi tươi; cây bưởi giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, quả bưởi tươi, cây cam giống, cây bưởi giống.  
 

 
(210) 4-2018-31433 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A6.19.9; A5.3.15 

(591) Cam, vàng, vàng đậm, nâu, xanh lá cây, 

xanh lá nhạt, đen, trắng. 

(731) Lê Ngọc Lâm   (VN) 
Thôn 6, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi; cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-31436 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 25.5.3 (540) 

 

(731) Phạm Hoàng Yến   (VN) 
Số 2 ngõ 97 phố Khương Trung, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-31437 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh đen, trắng, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu thủy sản Việt 
Ta  (VN) 
Số 108, Đống Đa, phường 2, thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; thức ăn bổ sung cho thủy sản (không phải là thuốc, 

không sử dụng cho mục đích y tế); thức ăn bổ sung khoáng chất cho thủy sản không phải 

là thuốc, không sử dụng cho mục đích y tế); thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung cho thủy 

sản, thức ăn bổ sung khoáng chất cho thủy sản, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm. 
 

 
(210) 4-2018-31438 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A3.9.24; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 

(591) Đỏ nâu, xanh lá cây đậm, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại tổng hợp Trí Tuệ  
(VN) 
Số 714, quốc lộ 1, phường 4, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cơm; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-31439 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 
Xóm Ngọc Ninh, xã Hoàng Thanh, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  
 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn điện.  
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(210) 4-2018-31440 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 
Xóm Ngọc Ninh, xã Hoàng Thanh, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn điện.   
 

 
(210) 4-2018-31442 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.5.1; A25.7.21 

(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Sơn Tùng   (VN) 
A11/134 phố Thanh Bình, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Khương Duy   (VN) 
Số 3 dãy D1, TT Xí nghiệp gỗ, Mộ Lao, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình. 
 

(210) 4-2018-31443 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tâm  (VN) 
13 đường số 39, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; may xay thực phẩm (loại dùng điện, sử dụng trong gia đình); 

máy ép trái cây; máy xay đậu nành; máy vắt cam; máy đánh trứng.  
 

Nhóm 08: Dao, thìa, dĩa (nĩa), kéo.  
 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng, làm lạnh dùng điện (bếp điện, chảo điện, nồi điện, lò viba, 

ấm đun nước, nồi áp suất); quạt điện; bếp ga.  
 

Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng 

dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; chảo để rán không 

dùng điện; đồ gốm để chứa đựng.  
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(210) 4-2018-31444 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.7; 26.11.22; A16.1.5 

(591) Tím, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - tin học và viễn 
thông Trường Tiến  (VN) 
5A/2 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị quay hình, thiết bị quay phim.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang web, thiết kế phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-31445 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.11.22; A26.11.7; A16.1.5 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - tin học và viễn 
thông Trường Tiến   (VN) 
5A/2 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng 

thủy lực.  

 

Nhóm 09: Thiết bị điện động dùng để điều khiển từ xa các tín hiệu; bộ nối [thiết bị xử lý 

dữ liệu]; thiết bị dò khói; ổ cắm. 
 

 
(210) 4-2018-31446 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.8 

(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH in vải Đăng 
Quang   (VN) 
Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in trên vải; dịch vụ in trên lụa. 
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(210) 4-2018-31447 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.9; 26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển. 

(731) Trịnh Phúc Huy  (VN) 
116/45 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31448 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.11.9; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FIL WORLD JAPAN  
(VN) 
Phòng 606, tòa nhà Indochina Park 

Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: sơn dầu, sơn nước, sơn cách điện, keo 

dán ron, bột trét tường các loại dùng trong ngành công nghiệp xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-31449 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.2; 1.13.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại tổng hợp Kim 
Trường Thịnh  (VN) 
Số 59, đường 158, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh, tranh trang trí, tranh lụa, tranh khắc và tranh nghệ thuật.  
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(210) 4-2018-31450 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; 26.1.6; A1.13.10 
(591) Cam, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thông minh toàn cầu 
GLOSMATE   (VN) 
Số14 ngách 85/24 đường Xuân Thủy, tổ 
22, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội      

 
(511)   Nhóm 09: Chuông báo cháy; chuông điện báo động; bộ đóng mạch điện; bộ ngắt mạch 

điện; khóa điện; bộ dò khói. 
 

 
(210) 4-2018-31451 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và dịch vụ Hoàng Gia  (VN) 
U01-L11, khu D, khu đô thị mới Dương 
Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 18: Da; vật liệu giả da; da công nghiệp bọc ghế, trần trước ô tô.  
 

Nhóm 27: Thảm dùng cho ô tô; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; tấm phủ sàn.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày, giới thiệu sản phẩm; nghiên cứu thị trường; mua bán, 
xuất nhập khẩu da, vật liệu giả da, da công nghiệp bọc ghế, trần trước ô tô, thảm dùng cho 
« tô, tấm phủ sàn, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl. 

 

 
(210) 4-2018-31453 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A5.5.20; 25.1.25; 2.1.4 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Hoàng Minh Tuấn   (VN) 

P2302 Tháp W, khu đô thị mới The 
Manor, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-31456 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy tính bảng; phần mềm máy tính 

để tìm kiếm và truy cập nội dung số, phần mềm ứng dụng, trò chơi máy tính, tác phẩm âm 
thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, ấn phẩm điện tử, sách, phim và nhạc; phần 
mềm máy tính để phục hồi, tải xuống, lưu trữ, truyền và hiển thị nội dung số, phần mềm 
ứng dụng, trò chơi máy tính, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, 
ấn phẩm điện tử, sách, phim và nhạc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đặc biệt về chương trình phần mềm máy 
tính, trò chơi máy tính, bản ghi âm, ấn phẩm điện tử, sách, phim, nhạc, video và chương 
trình truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-31457 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.28; A10.3.13 (540) 

  

(731) Huỳnh Mỹ Linh  (VN) 
686/72/1 Cách Mạng Tháng Tám, 
phưòng 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bầu.  

 

 
(210) 4-2018-31458 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.22 
(591) Xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Phượng   (VN)
ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, huyện Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long            

 
(511)   Nhóm 26: Hoa nhân tạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây, và hoa tươi. 
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(210) 4-2018-31461 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-31462 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.3.1; A25.3.3 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín, sữa và sản phẩm sữa; các loại dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2018-31463 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.3.1; A25.3.3 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2070 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín, sữa và sản phẩm sữa; các loại dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2018-31464 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hy Thanh Hà  (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31465 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hy Thanh Hà   (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31466 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.6; 26.1.2; A26.1.18; A25.7.6 
(591) Xanh lơ, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xám, xanh da trời, vàng, trắng, đen. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, Thailand

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; các loại dầu ăn.  
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(210) 4-2018-31469 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí Duy Tân 
Bình Dương  (VN) 
Số 1418/10 đường Lê Hồng Phong, khu 
phố 5, phường Phú Thọ, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: vòi hoa sen tắm nóng lạnh; vòi lavabô; vòi rửa chén; 

vòi hoa sen bộ tắm đứng; tay dây sen và phụ kiện dây sen; lavabo sứ; bồn cầu sứ; buồng 
tắm gương sen đứng [có vách ngăn kín]; chậu rửa bát bằng inox, gắn cố định. 

 
Nhóm 20: Kệ bếp; tủ bếp; gương soi trong phòng tắm; giá phơi treo trong phòng tắm. 

 
Nhóm 35: Nhập khẩu các sản phẩm thiết bị vệ sinh bao gồm: vòi hoa sen tắm nóng lạnh, 
vòi lavabô, vòi rửa chén, vòi hoa sen bộ tắm đứng, tay dây sen và phụ kiện dây sen, 
lavabo sứ, bồn cầu sứ, buồng tắm gương sen đứng [có vách ngăn kín], chậu rửa bát bằng 
inox, gắn cố định, kệ bếp, tủ bếp, gương soi trong phòng tắm, giá phơi treo trong phòng 
tắm. 

 

 
(210) 4-2018-31470 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PCC CORPORATION 

(PYEONGCHANG CHEONGOK-SAN 
CHEONNEONCHO CORPORATION)  
(KR) 
61-61, Surijae-gil, Mitan-myeon, 
Pyeongchang-gun, Gangwon-do, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31471 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; A3.4.2; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh non, trắng, đen, da 

người. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Nhiệm  (VN) 
Tổ 1, thôn Tân Lễ A, xã Châu Pha, thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2072 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa tươi; kem 

(sản phẩm sữa). 
 

 
(210) 4-2018-31472 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.5; 1.15.15; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá, vàng, xanh dương 

đậm. 

(731) Hợp tác xã sản xuất hương 
Giáp Thủy  (VN) 
Xóm 4, xã Hương Thủy, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thắp).  

 

Nhóm 35: Mua bán hương (nhang) dùng để thắp.  
 

 
(210) 4-2018-31474 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AGRO GREEN 
Việt Nam  (VN) 
217/73 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại; chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc 

trừ sâu; thuốc diệt côn trùng: ruồi, muỗi, kiến, gián.  
 

 
(210) 4-2018-31475 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.5.1; A26.5.18 

(591) Vàng xanh, đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Agro Green 
Việt Nam  (VN) 
217/73 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại; chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc 

trừ sâu; thuốc diệt côn trùng: ruồi, muỗi, kiến, gián. 
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(210) 4-2018-31476 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3; 25.5.25 
(591) Vàng, cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Agro Green 
Việt Nam  (VN) 
217/73 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại; chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc 
trừ sâu; thuốc diệt côn trùng: ruồi, muỗi, kiến, gián.  

 
 

(210) 4-2018-31480 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 3.7.17; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Lucky  (VN) 
Số nhà 16, Học viện quân y 103, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại hạt giống cây trồng.  
 
 

(210) 4-2018-31481 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Lucky  (VN) 
Số nhà 16, Học viện quân y 103, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại hạt giống cây trồng. 
 
 

(210) 4-2018-31483 (220) 13.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.1; A1.1.4; 1.1.14 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại Trường An  (VN) 
Số 15, ngách 8/208 ngõ 8 đường Lê 
Quang Đạo, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, cửa nhựa, cửa gỗ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại cửa.  
 

 
(210) 4-2018-31484 (220) 13.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn hóa 
truyền thông Sống  (VN) 
Số 176 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ thư viện lưu động; xuất bản sách; cho thuê, mượn sách; xuất bản văn 

bản (ngoài những bài quảng cáo); dịch vụ dịch thuật; tổ chức và hướng dẫn hội thảo.  
 

 
(210) 4-2018-31485 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Kolor Paint Việt Nam  (VN) 
Căn hộ số LK7 thuộc NLK5 dự án khu 
đô thị mới Nam Võ Cường, phường Võ 
Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 
(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; sơn; chất pha loãng dùng cho sơn mài; men cho 

sơn; chất làm đặc sơn; sơn lót. 
 

Nhóm 35: Mua bán chất kết dính dùng cho sơn, sơn, chất pha loãng dùng cho sơn mài, 
men cho sơn, chất làm đặc sơn, sơn lót.  

 

 
(210) 4-2018-31486 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Kolor Paint Việt Nam  (VN) 
Căn hộ số LK7 thuộc NLK5 dự án khu 
đô thị mới Nam Võ Cường, phường Võ 
Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 
(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; sơn; chất pha loãng dùng cho sơn mài; men cho 

sơn; chất làm đặc sơn; sơn lót. 
 

Nhóm 35: Mua bán chất kết dính dùng cho sơn, sơn, chất pha loãng dùng cho sơn mài, 
men cho sơn, chất làm đặc sơn, sơn lót.  
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(210) 4-2018-31487 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.10; A15.9.11 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH giải pháp công 

nghiệp Minh Triết  (VN) 
115/40/2 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng bao gồm: phần mềm dùng để quản lý kho, 

quản lý vận tải, quản lý phân phối; phần mềm quản lý doanh nghiệp; phần mềm quản lý 
bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-31488 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất vật liệu xây 
dựng Kang Bang  (VN) 
Số 22/106, ấp Lộ Đức 2, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Sàn nhựa; vách ngăn không bằng kim loại; ván ốp chân tường không bằng kim 

loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán sàn nhựa, vách ngăn không bằng kim loại, ván ốp chân tường không 
bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-31489 (220) 13.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.12; 26.4.2; 

A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Hợp tác xã sản xuất Hương 

Giáp Thủy  (VN) 
Xóm 4, xã Hương Thủy, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thắp).  
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Nhóm 35: Mua bán hương (nhang) dùng để thắp. 
 

 
(210) 4-2018-31490 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm Mousse Liên ¸  
(VN) 
55/1A đường Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm cao su; nệm mousse. 

 

 
(210) 4-2018-31492 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.3; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Shop Đồ Tốt  
(VN) 
Số 30 ngõ An Sơn, phố Đại La, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; chế phẩm làm thơm không khí; nước hoa; mỹ 

phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

 
(210) 4-2018-31493 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Thị Hà  (VN) 
Tổ 11C, khu 4A, phường Hùng Thắng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Chụp ống khói bằng kim loại, ống khói bằng kim loại; vòi phun bằng kim loại; 

ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống ống dẫn; ống dẫn bằng kim loại; van ống 
nước bằng kim loại. 

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị khử mùi 
không dùng cho cá nhân; vòi; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2018-31494 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A20.7.5 

(591) Trắng, xanh. 

(731) Công ty cổ phần HRD GLOBAL  
(VN) 
Tầng 6, Ct2, tòa nhà bắc Hà C14, phố Tố 

Hữu, phường trung Văn, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-31495 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Anh  (VN) 
Khóm 3, phường 3, thành phố Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31496 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; 24.1.1; A5.1.5; A1.1.10; A1.1.5; 

5.7.6; 5.9.19; A6.19.9 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh, vàng đồng. 

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ truyền thông Jujube  
(VN) 
Số 40, Phan Đình Phùng, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  
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(210) 4-2018-31497 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quang Thuận Glass  (VN) 
Khu Trung, xã Tráng Liệt, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính an toàn; kính màu dùng cho cửa sổ; kính cửa sổ cho xây 

dựng. 
 

 
(210) 4-2018-31498 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.4.13; A3.4.24; 3.4.11; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh. 

(731) Công ty TNHH VHL LOGISTIC  
(VN) 
Số 12 đường Trần Phú, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng chuyên lẩu dê và các món dê; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do 

nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-31499 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 2.1.1; 2.3.1; A1.1.10 

(591) Trắng, xanh. 

(731) Nguyễn Ngọc Nam   (VN) 
Phòng 1604 CT6, khu đô thị Văn Khê, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo ngoại ngữ; câu lạc bộ ngoại ngữ; tổ chức các 

sự kiện nhằm mục đích giáo dục. 
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(210) 4-2018-31500 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.11; 26.13.25; 26.13.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Huệ  (VN) 
Thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2018-31501 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, trắng. 

(731) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (TW) 
No. 23, Gongye 1st Rd., Annan Dist., 
Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Sợi dệt (dạng thô); sợi dệt dạng thô; sợi các bon dùng cho ngành dệt; sợi bằng 

chất dẻo dùng cho ngành dệt. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, găng tay [trang phục], váy, 
quần dài, tất ngắn cổ, quần áo lót, áo choàng ngoài, giày. 

 

 
(210) 4-2018-31502 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Hà Thị Hường  (VN) 
Số 32 ngách 2 ngõ 133 Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược mỹ phẩm; dược phẩm chăm sóc da cụ thể là chế phẩm bôi ngoài da 
(không dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dược; chế phẩm dược mỹ phẩm cụ thể là 
chất làm trẻ hóa làn da có chứa thuốc, chất làm sạch da và se khít lỗ chân lông có chứa 
thuốc (không dùng cho mục đích mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2018-31503 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Hà Thị Hường   (VN) 
Số 32 ngách 2 ngõ 133 Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược mỹ phẩm; dược phẩm chăm sóc da cụ thể là chế phẩm bôi ngoài da 
(không dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dược; chế phẩm dược mỹ phẩm cụ thể là 
chất làm trẻ hóa làn da có chứa thuốc, chất làm sạch da và se khít lỗ chân lông có chứa 
thuốc (không dùng cho mục đích mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2018-31504 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 9.7.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 
Thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-31505 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Trương Đình Đức  (VN) 
406/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; nước xức tóc; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm).  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, xà phòng, nước xức tóc, đồ trang 
điểm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo về trang điểm, chăm sóc sắc đẹp, săn sóc da; dịch vụ tổ chức 
cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về chăm sóc sắc đẹp; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; hướng dẫn nghề nghiệp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; phẫu 
thuật tạo hình: dịch vụ xăm hình; dịch vụ trang điểm.  

 

(210) 4-2018-31506 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ quốc tế 
Gia Thành   (VN) 
21 đường D11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; chế phẩm chống gỉ; nhựa tự nhiên dạng thô; chất cắn màu; chế 
phẩm chống mờ xỉn kim loại. 
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Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp; dung dịch để cắt; chất bôi trơn; nhiên 
liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng. 

 

 
(210) 4-2018-31509 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.7; A5.1.16; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư Vạn Thịnh Phát  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 

(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh. 
 

 
(210) 4-2018-31512 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Lưỡi trích, thiết bị và dụng cụ trích và dụng cụ lấy máu ngón tay được sử dụng 

với thiết bị kiểm tra lượng đường glucoza trong máu hoặc cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-31513 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lá cây. 
(731) Cơ sở sản xuất tre mỹ nghệ 

Võ Tấn Tân  (VN) 
Thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế; giường tủ; kệ; khung ảnh; xe đạp, thuyền, hộp đựng đồ lưu niệm (tất 

cả là đồ mỹ nghệ) bằng tre.  
 

Nhóm 21: Chai, lọ, khay đựng bánh trái, hộp đựng trà, tăm xỉa răng, hộp đựng tăm tre.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ.  
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(210) 4-2018-31514 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) WELLS FARGO & COMPANY   (US) 

1700 Wells Fargo Center; MAC N9305-

176, Sixth & Marquette, Minneapolis, 

Minnesota 55479, United States of 

America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Cung cấp một cổng thông tin điện tử về lĩnh vực giao dịch tài chính, quản lý 

tiền mặt, ngoại hối và dịch vụ xử lý thanh toán.  
 

 
(210) 4-2018-31515 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A6.19.9; A26.4.6; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH C&N Quốc Tế  
(VN) 
915/46A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống).  
 

 
(210) 4-2018-31516 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) GUOXIONG YANG  (CN) 

No. 90, north part of Guang Shan Road 

East, Qiaotou East Village, Jun Bu 

Town, Puning, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo/trang phục; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); giày; khăn 

quàng cổ; mũ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; tã lót trẻ sơ sinh (trang phục); váy cưới; đồ 

đi chân.  
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(210) 4-2018-31517 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, cam, vàng đậm, vàng 

nhạt, đen, trắng. 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi chân không; máy và thiết bị điện để làm sạch.  

 

Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại cầm đi được; phần mềm máy tính; phần mềm trí tuệ 

nhân tạo; phần mềm thực tế ảo; tivi. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; điều hòa không khí; bình thủy [dùng điện]; nồi cơm điện; thiết bị làm 

sạch không khí; thiết bị làm sạch nước; lò nướng; quạt điện; máy pha cà phê, dùng điện; 

dụng cụ nấu nướng, dùng điện; máy sấy tóc; lò sưởi [dùng trong nhà]; lò sưởi [sưởi ấm, 

đốt nóng]; ấm đun nước, dùng điện; đèn điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng].  
 

Nhóm 21: Phích đựng nước nóng; ấm đun nước, không dùng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị ngành viễn thông, thiết bị quản 

lý viễn thông di động; mua bán phần mềm máy tính; mua bán sản phẩm điện tử, điện lạnh 

gia dụng bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, 

thiết bị làm sạch không khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng 

cụ nấu nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân 

không, máy và thiết bị điện để làm sạch. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị chuyên ngành: thông tin di động, 

nhắn tin, điện thoại dùng thẻ và các sản phẩm điện tử, điện lạnh gia dụng bao gồm: máy 

giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm sạch không 

khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu nướng, máy sấy 

tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, máy và thiết bị 

điện để làm sạch.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ; dịch vụ nhắn 

tin điện thoại; thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ tư vấn mạng lưới viễn thông; dịch 

vụ kết nối người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 42: Thiết kế mạng lưới dịch vụ viễn thông bao gồm các mạng: thông tin di động, 

nhắn tin và điện thoại dùng thẻ, nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2084 

(210) 4-2018-31518 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.11.3 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

   
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Điện thoại; điện thoại cầm đi được; phần mềm máy tính; phần mềm trí tuệ 

nhân tạo; phần mềm thực tế ảo; tivi.  

 

Nhóm 09: Máy giặt; máy hút bụi chân không; máy và thiết bị điện để làm sạch.  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; điều hòa không khí; bình thủy [dùng điện]; nồi cơm điện; thiết bị làm 

sạch không khí; thiết bị làm sạch nước; lò nướng; quạt điện; máy pha cà phê, dùng điện; 

dụng cụ nấu nướng, dùng điện; máy sấy tóc, lò sưởi [dùng trong nhà]; lò sưởi [sưởi ấm 

đốt nóng]; ấm đun nước, dùng điện; đèn điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng].   

 

Nhóm 21: Phích đựng nước nóng, ấm đun nước, không dùng điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị ngành viễn thông, thiết bị quản 

lý viễn thông di động; mua bán phần mềm máy tính; mua bán sản phẩm điện tử, điện lạnh 

gia dụng bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, 

thiết bị làm sạch không khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng 

cụ nấu nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân 

không, máy và thiết bị điện để làm sạch.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị chuyên ngành: thông tin di động, 

nhắn tin, điện thoại dùng thẻ và các sản phẩm điện tử, điện lạnh gia dụng bao gồm: máy 

giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm sạch không 

khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu nướng, máy sấy 

tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, máy và thiết bị 

điện để làm sạch.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ; dịch vụ nhắn 

tin điện thoại; thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ tư vấn mạng lưới viễn thông; dịch 

vụ kết nối người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 42: Thiết kế mạng lưới dịch vụ viễn thông bao gồm các mạng: thông tin di động, 

nhắn tin và điện thoại dùng thẻ, nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2018-31519 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2018-31522 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.12; 4.5.13; 4.5.15 
(591) Đen, trắng, ghi xám. 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và dạy học; dụng cụ và thiết bị điện để 
kiểm soát, chuyển đổi, biến đổi, điều chỉnh, dẫn, tích và chứa điện, dụng cụ để ghi, truyền 
hoặc sản xuất âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đã ghi; đĩa com-pắc, 
DVD và các bản ghi truyền thông kỹ thuật số khác; cơ chế cho thiết bị vận hành bằng 
đồng xu; máy tính tiền, máy đếm tiền, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; phần mềm 
máy vi tính; thiết bị dập lửa; bàn tính; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; pin; hộp pin; 
thiết bị sạc pin; ống nhòm; máy tính; máy ảnh, máy quay phim, và bộ phận và linh kiện đi 
kèm; ống kính cho máy ảnh; máy đo sức chứa; phim hoạt hình; máy nghe băng; dây đeo 
của kính mắt; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; 
máy đọc đĩa com-pắc; đĩa compắc [nghe - nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc]; chương 
trình vận hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính [ghi 
sẵn]; máy vi tính; máy in để dùng với máy tính; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; 
thiết bị xử lý dữ liệu; thước đo của thợ may quần áo nữ; chuông cửa điện; từ điển điện tử 
bỏ túi; thiết bị dập lửa; phim đã in tráng; thiết bị báo cháy; đèn nháy [nhiếp ảnh]; khung 
cho phim ảnh dương bản; thiết bị điều chỉnh nhiệt; máy hát tự động; thấu kính quang học; 
dụng cụ cân thư tín; đai an toàn; phao cứu sinh; áo phao cứu sinh; bè cứu sinh; khóa điện; 
khóa và chìa khóa điện tử; phương tiện mang dữ liệu từ tính; thẻ mã hóa từ tính; thiết bị 
mã hóa từ tính; nam châm; kính lúp; phương tiện, thiết bị và dụng cụ đo lường; micrô, ống 
nói; kính hiển vi; tín hiệu bằng đèn neon; máy tính xách tay; bút điện tử; đĩa than; máy 
photocopy; máy tính bỏ túi; máy chiếu; màn chiếu; máy thu thanh; máy quay (phát) đĩa; 
thiết bị điều khiển từ xa; thước [dụng cụ đo]; cân; thẻ thông minh [thẻ mạch tích hợp]; 
máy dò khói; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác; thiết bị ghi âm thanh; đĩa 
ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; hộp đựng kính đeo 
mắt; gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt [kính]; kính râm; cầu dao điện; máy thu băng; thiết 
bị điện thoại, ống nghe điện thoại, máy truyền phát điện thoại, đây điện thoại; kính viễn 
vọng; máy thu hình; thiết bị thu hình; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; hệ thống phòng chống 
trộm, chạy điện; nhiệt kế; máy điều nhiệt; băng ghi hình, hộp đựng băng trò chơi điện tử; 
bản ghi hình; băng viđêô; màn hình viđêô; đầu ghi hình viđêô; thiết bị xử lý văn bản; đĩa 
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viđêô compắc; đĩa kỹ thuật số đa năng; máy chạy đĩa viđêô compắc và đĩa kỹ thuật số đa 
năng; thiết bị nghe nhìn đi kèm với thiết bị hát theo; khung giữ, giá đỡ và hộp đựng 
chuyên dụng cho băng ghi âm và băng ghi hình, đĩa com-pắc, đĩa laze, đĩa viđêô và đĩa kỹ 
thuật số đa năng; miếng đệm lót chuột máy vi tính; điện thoại, điện thoại không đây, điện 
thoại cầm tay, điện thoại di động, bộ phận và linh kiện đi kèm; vỏ hoặc bọc điện thoại di 
động; máy nhắn tin, và các bộ phận và linh kiện đi kèm; vỏ hoặc bọc máy nhắn tin; túi, 
bọc, đồ đựng, đồ mang và đồ giữ chuyên dụng dành cho điện thoại di động và máy nhắn 
tin; tai nghe chùm qua đầu; tai nghe; tai nghe và ống nói/loa ngoài dùng cho điện thoại di 
động; thiết bị chỉ báo cuộc gọi đành cho điện thoại, điện thoại di động và máy nhắn tin; 
lịch trình điện tử; chuông báo động điện; máy báo động; bộ đọc mã vạch; dụng cụ đo khí 
áp; còi; còi điện; bộ phận xử lý trung tâm [bộ xử lý]; chip [mạch tích hợp]; máy ghi thời 
gian [thiết bị ghi thời gian]; bàn phím máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại 
vi máy vi tính; bộ ghép nối âm thanh; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; vật mang dữ liệu 
quang học; đĩa quang; đĩa [từ tính]; thiết bị của thợ lặn; mặt nạ của thợ lặn; trang phục 
lặn; bảng thông báo điện tử; bút điện tử [thiết bị hiển thị hình ảnh]; dây đeo gọng kính 
mắt; thị kính; kính tối màu để che mắt; máy fax; bộ lọc [nhiếp ảnh]; đã mềm; băng để lau 
đầu đọc [ghi âm]; máy đo độ ẩm; mạng tích hợp; thiết bị liên lạc; giao diện [cho máy vi 
tính]; máy lập hóa đơn; nắp che ống kính máy ảnh; thiết bị băng từ tính [cho máy vi tính]; 
băng từ tính; muỗng đo lường; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bộ vi xử lý; bộ điều 
biến; máy đếm và phân loại tiền; màn hình [phần cứng máy vi tính]; màn hình [chương 
trình máy tính]; chuột [thiết bị xử lý dữ liệu]; cáp quang [sợi] [dây dẫn tia sáng]; kính 
quang học; vật dụng quang học; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; thước đo góc [dụng cụ đo]; 
bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; máy quét [thiết bị xử lý dữ 
liệu]; chất bán dẫn; phim dương bản [nhiếp ảnh]; dải băng ghi âm thanh; thiết bị khử từ 
cho băng từ tính; dây điện báo; máy điện báo [thiết bị]; máy điện báo ghi chữ; máy nhắc 
chữ; máy chữ điện báo; thiết bị phân phát vé; thiết bị truyền phát [viễn thông]; bộ thiết bị 
truyền phát [viễn thông]; dụng cụ đo chân không; điện thoại hình; bộ báo hiệu bằng còi; 
vật dụng nút lỗ tai cho thợ lặn; dụng cụ đo giờ luộc trứng; kính bảo hộ để chơi thể thao; 
mũ bảo hiểm để chơi thể thao; thiết bị điều hướng dùng cho xe cộ [máy vi tính được lắp 
trên xe]; chương trình trò chơi trên máy vi tính; phần mềm trò chơi trên máy vi tính; xuất 
bản phẩm điện tử [có thể tải xuống]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống 
được]; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải xuống được; máy nghe nhạc âm thanh 
nổi cá nhân; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy 
vi tính; khung ảnh kỹ thuật số; dây đeo dùng cho điện thoại di động; giá giữ dùng cho 
điện thoại di động; nắp ăng ten dùng cho điện thoại di động; vỏ điện thoại thông minh; 
bọc điện thoại thông minh; mạch điện tử và đĩa CD-ROMS cho phép ghi lại chương trình 
chạy tự động dùng cho dụng cụ âm nhạc điện tử; máy nghe nhạc cầm tay; tệp tin hình ảnh 
có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; nhạc chuông có thể tải về được 
dùng cho điện thoại di động; đầu đĩa DVD; thiết bị định vị toàn cầu [GPS]; ổ USB flash; ổ 
đĩa cho máy vi tính; máy tính xách tay; đi ốt phát quang [LED]; thiết bị bảo hộ chống tai 
nạn dùng cho cá nhân; mặt nạ bảo hộ; móc treo trang trí điện thoại di động; la bàn; vật 
nối điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường; bảng điều khiển phân phối [điện]; bộ dụng cụ 
không dùng tay dành cho điện thoại; vòi chữa cháy; vòi cứu hỏa; chương trình trò chơi 
dùng cho máy trò chơi video sử dụng đồng xu; chương trình trò chơi dùng cho máy trò 
chơi video tại nhà; thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân; vật dụng nút lỗ tai khi đi bơi; pin 
mặt trời; máy tính bảng; máy ảnh kỹ thuật số; máy đọc sách điện tử; điện thoại thông 
minh; đồng hồ thông minh; kính thông minh; nhẫn thông minh; gậy chụp ảnh [giá đỡ cầm 
tay]; bảng điện tử tương tác; thiết bị hiệu ứng điện và điện tử dùng cho dụng cụ âm nhạc; 
giao diện âm thanh; phim bảo vệ cho màn hình máy vi tính; phim bảo vệ cho điện thoại 
thông minh; bộ ống nghe/tai nghe chùm đầu thực tế ảo; robot có hình dáng giống người 
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với trí tuệ nhân tạo; túi đựng chuyên dụng cho máy tính xách tay; túi đựng và vỏ chuyên 
dụng cho máy ảnh và dụng cụ chụp ảnh.  
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý và thỏi kim loại quý; hộp bằng kim 

loại quý; khuy măng sét bằng kim loại quý; kẹp cài ca vát bằng kim loại quý; ghim cài ca 
vát bằng kim loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; ghim để cài trang sức 
bằng kim loại quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; tượng bằng kim loại quý; tượng 
nhỏ bằng kim loại quý; đồ trang sức, đá quý và đá bán quý; đồ giả trang sức và đồ giả 
trang trí [trang sức]; đá quý; dụng cụ đo đếm thời gian; trâm cài [trang sức]; dây chuyền 
(đồ trang sức); hạt nhỏ/trang sức dùng cho dây đeo và vòng đeo chìa khóa; trang sức dùng 
đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; đồng tiền xu; đồng xu lưu niệm, cụ thể là huy 
chương và/hoặc đồng tiền xu; khuy măng sét; hoa tai, khuyên tai; sợi dây bằng vàng; hộp 
đựng đá quý; hộp đựng đồ trang sức; vòng cổ; ghim cài (đồ trang sức); ghim ve áo [trang 
sức]; nhẫn; tượng và tượng nhỏ bằng kim loại quý; kẹp cài ca vát; đồng hồ, đồng hồ đeo 
tay và các bộ phận và phụ kiện của chúng; dây đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ kiểu xích; 
vỏ đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; đồ trang trí (đồ trang sức); ghim cài để trang sức, 
ghim cài ca vát; huy chương; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa tách ra được kèm 
đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; đồ trang trí, đồ trang sức loại nhỏ/rẻ tiền và dây đeo đồng 
hồ bỏ túi; dây đeo chìa khóa và hộp đựng/giữ chìa khóa bằng kim loại quý và/hoặc đá 
quý; mặt dây chuyền; vòng đeo tai [đồ trang sức]; hộp đựng đồng hồ [trưng bày]; vỏ đồng 
hồ; đồng hồ và đồng hồ deo tay, chạy điện; đồng hồ mặt trời; kim cương; trang sức cho 
trang phục; đá bán quý; đồng hồ báo thức; măng sét dây chuyền quần áo; ghim cài cà-vạt 
của bộ đồ cưỡi ngựa [trang sức]; huy hiệu bằng kim loại quý; vật kỷ niệm chiến thắng 
[cúp phần thưởng] bằng kim loại quý; khiên kỷ niệm bằng kim loại quý; bùa may mắn 
bằng kim loại quý; hạt dùng làm đồ trang sức.  
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(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật, và tấm da bò thuộc; hành lý và túi xách; «, « 
che nắng và gậy chống khi đi bộ; roi da, yên cương và bộ đồ yên ngựa; vòng cổ, dây dắt 
và quần áo cho động vật; túi; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền, cặp du lịch, cặp đựng giấy tờ 
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tài liệu, bao để móc chìa khoá, túi nhỏ; cặp da; ba lô; túi đựng quần áo; túi mua sắm; đai 
chằng bằng da thuộc; dây đeo vai bằng da thuộc; dây đai yên cương, đai thích hợp cho 
hành lý; gậy chống, ví dựng danh thiếp; vòng cổ dùng cho động vật hoặc thú nuôi; dây 
buộc bằng da thuộc hoặc bằng giả da; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; rọ 
bịt mõm; cặp học sinh; dây đai bằng da thuộc; tay nắm của vali; vali; bộ đồ du lịch [đồ 
da]; vali du lịch; bao ô; tay cầm của ô; gậy chống có mặt ghế để ngồi; đai hành lý; túi 
dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hộp đựng và túi đựng bằng da hoặc bằng bìa 
giả da hoặc vật liệu giả da; túi xách tay; gậy leo núi; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; túi 
lưới cho mua sắm; ba lô du lịch; túi sách học sinh; túi đựng dụng cụ bằng da thuộc hoặc 
giả da [túi rỗng]; túi du lịch; túi đựng thú săn; túi, bao bì, và túi nhỏ bằng da để bao gói; 
tấm phủ đồ đạc bằng da hoặc vật liệu giả da; khung của túi xách tay; địu trẻ em, túi có 
bánh xe để đi mua hàng; túi cho thể thao; quần áo cho vật nuôi trong nhà; dây đeo và địu 
để giữ trẻ em; tấm phủ cho động vật; dây dắt, dây buộc và bộ yên cương cho thú nuôi 
trong nhà và động vật; khung của ví tiền; ví đựng danh thiếp kinh doanh; ba lô chống gù 
[cặp học sinh của Nhật Bản]; dây đai dạy trẻ tập đi; va li có gắn động cơ; túi mua hàng 
bằng giấy; túi mua hàng bằng chất dẻo.  
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(511)   Nhóm 24: Hàng dệt may và hàng thay thế cho hàng dệt may, cụ thể là vật liệu dệt; vải 
lanh dùng trong nhà; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn tay bằng vải; khăn ăn 
bằng vải; ga trải giường; khăn trải bàn bằng vải; biểu ngữ bằng vải hoặc bằng chất dẻo; 
khăn tắm; khăn trải giường bằng vải lanh; tấm phủ trải giường; chăn; rèm che bằng vải; 
vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho đồ đạc; vỏ đệm; rèm cửa 
ra vào bằng vải hoặc bằng chất dẻo; vải có họa tiết mô phỏng da động vật; cờ bằng vải 
hoặc bằng nhựa; nhãn mác [bằng vải]; khăn dùng để tẩy trang [bằng vải]; tấm lót đĩa bàn 
ăn bằng vải; vỏ nệm; màn chống muỗi; rèm bằng vải hoặc bằng nhựa; áo gối; vật liệu chất 
dẻo [thay thế cho vải]; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường [vải]; vải liệm; lụa; vải 
lụa; túi ngủ; khăn trải bàn, không phải bằng giấy; miếng lót ở bàn ăn bằng vải; tấm thảm 
thêu [treo tường], bằng vải; vải dùng để bọc đồ đạc; tấm trướng treo tường làm bằng vải; 
đồ trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng giấy; vỏ bọc bằng vải cho vật đựng 
khăn ăn hoặc khăn giấy; vỏ bọc cho bệ xí vệ sinh bằng vải; vỏ bọc cho nắp của ống vệ 
sinh bằng vải; dải giữ rèm hoặc dây buộc bằng vải; miếng/tấm lót cốc bằng vải [vải lanh 
trải bàn]; vải bông; tấm phủ giường [khăn trải giường]; vải sử dụng trong ngành dệt; khăn 
mặt bằng vải; nỉ; vải len tuyết xoăn [vải vóc]; vải dệt bằng gai đầu; khăn trải bàn [không 
bằng giấy]; vải nhung; vải len dệt; khăn bằng vải dùng để tẩy trang; vỏ bọc hộp khăn giấy 
bằng vải; vỏ bọc bằng vải dùng cho tay nắm cửa; vỏ bọc bằng vải dùng cho chai nhựa; 
nhãn tên bằng vải; nhãn mác được dệt; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; khăn mặt 
bằng vải; vải lanh kẻ hình thoi; vải lót và tấm phủ đa dụng làm bằng vải cho mục đích gia 
dụng hoặc dùng cho nhà bếp.  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; tạp dề; quần áo dùng ở bãi biển; đồ bơi, cụ 

thể là quần áo, đồ đi ở chân và đồ đội đầu để bơi, quần áo bơi; đồ thể thao, cụ thể là quần 
áo thể thao, đồ đi ở chân thể thao và đồ đội đầu thể thao [không phải là dụng cụ thể thao]; 
áo mưa; găng tay (trang phục); găng tay hở ngón; thắt lưng [trang phục]; trang phục cho 
trẻ em, nam giới và nữ giới; trang phục của trẻ em; quần dài của trẻ em [trang phục]; yếm 
dãi, không bằng giấy; đồ mặc khi ngủ và quần áo ngủ; áo choàng mặc sau khi tắm; dải 
đeo quần, tất; mũ; mũ lưỡi trai; lưỡi trai che nắng; mũ nồi; mũ dùng khi tắm bồn và mũ 
dùng khi tắm vòi hoa sen; bao tay của phụ nữ; mũ che tai; đồ đeo cổ, cụ thể là khăn quàng 
cổ bằng lông thú, ca vát, cà-vạt, nơ bướm; bít tất ngắn cổ và tất cao cổ, quần nịt; dây giữ 
tất đùi; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ, tất cao cổ và quần nịt; giày, giày thể thao; dép 
đi trong nhà; giày dùng ở bãi biển; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; dụng cụ 
bảo vệ tay áo [trang phục]; khăn trùm đầu của phụ nữ; khăn rằn [khăn quàng cổ]; dép 
tắm; dép lê dùng khi tắm; giày ống trượt tuyết; giày cao cổ; dây đeo quần; yếm; quần ống 
túm [trang phục]; áo nịt ngoài; áo choàng ngoài; cổ tay áo; khăn choàng bằng lông thú; 
dải băng buộc đầu [trang phục]; áo vét [quần áo]; áo nịt len [trang phục]; áo ngoài mặc 
chui đầu [mặt trước áo sơ mi]; quần áo đan; áo khoác ngoài; áo choàng; quần đùi ống 
rộng; áo pacca; áo len chui đầu; dép; khăn quàng cổ; khăn choàng; áo sơ mi; váy trong 
[quần áo lót]; áo khoác ngoài; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; 
giày ống dùng cho thể thao; áo nịt len thể thao; bộ quần áo; bộ quần áo tắm; áo thun ngắn 
tay; quần dài; quần áo lót; đồng phục; áo gilê; bộ quần áo cho người lướt ván; cổ tay áo 
[trang phục]; đồ lót phụ nữ; giày tập thể dục; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo thể dục; 
dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; quần áo cho người đi xe đạp; tấm che 
mắt khi ngủ. 
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(511)   Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; cúc, 

móc và mắt lỗ, ghim/cặp/kẹp (phụ kiện của trang phục, trừ loại làm đồ trang sức) và kim; 
hoa giả; đồ trang trí tóc; tóc giả; quả nhân tạo; vòng hoa nhân tạo; huy hiệu kiểu cách độc 
đáo để trang trí [khuy áo]; huy hiệu để đeo, không bằng kim loại quý; khoá kéo dùng cho 
túi; vòng để nâng giữ tay áo; băng buộc tóc; cặp tóc; khoá cài của thắt lưng; khuy móc 
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cho áo cánh phụ nữ; nơ cài tóc; hộp đựng đồ để khâu vá; hộp và thùng đựng kim; cái móc 
cho dây đeo quần; dải viền để trang trí quần áo; ghim cài cho quần áo; khoá cài cho quần 
áo; khoá cài giày; nệm cắm kim; nệm cắm ghim/cặp/kẹp; miếng vá nhiệt để sửa chữa 
hoặc trang trí đồ vải; khóa móc cho giày; khuy bấm cho quần áo; kẹp dùng cho dây đeo 
quần; vòng hoa giả; sợi vàng để thêu; phụ kiện nghề may; kẹp tóc; mũ trùm đầu khi 
nhuộm tóc; dụng cụ uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; cái kẹp để uốn xoăn tóc; cặp 
tóc; lưới bao tóc; ghim/cặp/kẹp cài tóc; đồ trang trí mũ, không bằng kim loại quý; ghim 
móc nịt áo ngực; kim đan; đồ trang trí cho giày, không bằng kim loại quý; ruy băng giải 
thưởng; nơ hoa hồng [đồ may vá]; kim khâu; cái đê để khâu; cái móc cho giày; dây giày; 
núm tua rua trang trí [đồ may vá]; ngù len [quả cầu nhỏ bằng len dùng để trang trí trên 
mũ]; dây buộc bằng len; khóa móc cho khóa kéo; khoá kéo; dụng cụ giữ tóc đuôi gà; kim 
băng [không phải đồ trang sức]; kẹp và khoá móc cho yếm dãi và tạp dề; diềm xếp nếp ở 
áo [đăng ten]; miếng đính trang trí bằng vải; khuy; vật dụng đỡ cổ áo; giấy dùng để uốn 
xoăn tóc; bộ tóc giả; dụng cụ xâu kim; chi tiết trang trí, trừ loại dùng làm đồ trang sức, 
vòng hay dây đeo chìa khóa.  
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(511)   Nhóm 27: Tấm thảm, thảm dầy trải sàn, thảm và chiếu, vải sơn lát sàn nhà và các vật liệu 

khác dùng để phủ sàn hiện hữu; tấm trang trí treo tường (không bằng vật liệu dệt); thảm 
trải sàn xe ô tô; tấm thảm chùi chân trong nhà tắm; tấm phủ sàn; thảm chùi chân ở cửa; 
thảm tập thể dục; thảm tập thể thao; thảm thêu [tấm trướng treo tường], không bằng vật 
liệu dệt; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; giấy dán tường; giấy dán tường bằng nhựa vinyl; 
giấy dán tường bằng vải; thảm để chơi; thảm dùng ở bãi biển.  
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 
bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 
bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 
cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 
cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng; ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 
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vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 
chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 
cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 
giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy móc và thiết bị chơi bow-
ling; đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông noel; bàn cờ Dame; bộ cờ Dame [trò 
chơi]; trò chơi cờ; bàn cờ; cây Noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây Noel; thiết bị 
để làm ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường 
cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê; phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn 
chơi cờ đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; 
dụng cụ tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa 
cho búp bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự 
động; gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay 
có màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh 
gôn; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi 
đánh lửa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều; diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng 
cụ thể thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân 
khấu; mặt nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ vật dụng khác 
thường cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc 
biệt cho các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả 
bóng hơi để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập 
bênh; ván trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt 
tuyết [dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ 
chơi]; con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện 
thể dục; bể bơi [đồ chơi]; chân có màng để bơi [chân nhái]; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; 
đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi dưới nước, thể 
thao và hoạt động; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được 
thiết kế đặc biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài 
lá; hoa giấy để ném trong lễ hội; giầy trượt pa- tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột 
buồm cho ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều 
khiển bằng sóng radio; bánh xe quay của trò chơi Rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết; bài 
lá của Nhật Bản; áo phao; phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để bơi; phao tập bơi 
xỏ tay; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh (thẻ) dùng để đánh 
bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; máy chơi game 
Pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy bay không người lái 
[đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi cầm tay; cần điều khiển 
cho trò chơi điện tử.  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn bột và bột cọ sagu; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhồi và bánh kẹo; mật ong, mật mía; nấm men, 
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bột nở; muối; mù tạc; giấm, xốt [đồ gia vị]; gia vị; đá lạnh; bánh quy mặn; bột để làm 
bánh ngọt; đồ trang trí có thể ăn được cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt; bánh 
gạo; kẹo; sô-cô-la; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên 
bánh trên cơ sở sô-cô-la; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; đồ uống ca cao có sữa; sản 
phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và 
chế phẩm để dùng như chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bỏng 
ngô; mảnh ngô dẹt mỏng; kem lạnh; bột cà-ri [gia vị]; bánh trứng; mảnh dẹt ngũ cốc; 
hương liệu, trừ tinh dầu; bánh kẹo dạng kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh 
gừng; xi rô dùng cho thực phẩm; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt 
cà chua nấm; cam thảo [bánh kẹo]; viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm 
làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; bánh kếp; viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bột 
nhồi; bánh pate; hạt tiêu; bánh pizza; bánh putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức 

ăn cho người; đường; bột nhão wasabi; xốt đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ 
udon (mì sợi phong cách Nhật Bản); món sushi của Nhật Bản; vani; bánh quế; sữa chua 
đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh quy cây, bánh quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở 
lúa mì; hỗn hợp thức ăn nhẹ bao gồm bánh quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng 
ngô đã nổ; bánh kẹo hạnh nhân; chế phẩm hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho 
kem lạnh [đá lạnh ăn được]; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; 
kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; bột ngô; bánh quy giòn; đá lạnh có thể ăn 
được; nước mật đường; đá lạnh, tự nhiên hoặc nhân tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt 
may-on-ne; bột yến mạch; hạt tiêu [gia vị]; bánh nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít 
cốt; muối nấu ăn; bánh mỳ kẹp nhân; xốt cà chua; đồ gia vị; kem trái cây [đá lạnh]; mì 
xpa-ghét- ti; mứt [kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho sa-lát; nước xốt thịt; nước sốt mỳ 
ý; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thức ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ 
trên cơ sở gạo mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; mảnh dẹt yến mạch; đường gluco 
cho mục đích nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; bột; kem tráng miệng [bánh kẹo]; thực 
phẩm trên cơ sở yến mạch; bột nhão làm từ bột đậu tương [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; 
thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; chất phụ gia gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa 
quả; hạt đã chế biến dùng như một loại gia vị; Ramen [món ăn trên cơ sở mì của Nhật 
Bản].  
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống không cồn; nước uống và nước 

ép trái cây; nước uống và nước ép rau (đồ uống); xi rô, chất cô đặc và chế phẩm khác để 
làm đồ uống; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước quả cô 
đặc [không có cồn]; chế phẩm tạo ga cho đồ uống; bột tạo ga cho đồ uống; nước sô đa; xi 
rô dùng cho đồ uống; nước uống dùng trong bữa ăn; nước [đồ uống]; đồ uống là chất lỏng 
giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước ngọt; đồ uống hỗn hợp [không có 
cồn]; đồ uống khai vị (không có cồn); đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước 
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sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống lô hội [không chứa cồn], nước ép cà 
chua [đồ uống].  
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan, cụ thể là 

dịch vụ nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người 
khác; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; tư vấn và giám sát kiến trúc (dịch vụ kiến trúc); tư vấn kiến trúc; lập 
trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế và lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn về 
bảo vệ môi trường; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế 
bao bì; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dự báo thời tiết; đơn giản hóa thời 
gian đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của máy tính; dịch vụ lập quy hoạch đô thị, dịch vụ sao 
chép các chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; tư vấn về phần cứng máy tính; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý 
sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; chuyển đổi dữ liệu của 
chương trình máy tính và dữ liệu [không phải là chuyển đổi vật lý]; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; điện toán đám mây; cho thuê máy 
tính, tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
tư vấn công nghệ máy tính; số hóa dữ liệu [quét]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin 
[CNTT]; sao lưu dữ liệu off site; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; tư vấn thiết kế 
trang web; thiết kế nội thất; dịch vụ máy tính và công nghệ để bảo vệ dữ liệu máy tính, 
thông tin cá nhân và thông tin tài chính và để phát hiện các đăng nhập trái phép vào dữ 
liệu và thông tin.  

 

 
(210) 4-2018-31538 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.12; 4.5.13; 4.5.15 
(591) Đen, trắng, ghi xám. 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu ăn 
uống, căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu cốc tai; cung cấp thông tin liên quan tới đồ ăn 
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và đồ uống; cung cấp và giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và địa điểm cắm trại, khách sạn, nhà 
nghỉ, nhà trọ và cung cấp các thông tin có liên quan; dịch vụ liên quan tới đặt phòng trong 
khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi cho triển lãm, cụ thể là dịch vụ cung cấp đồ 
ăn và đồ uống cho triển lãm, do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà 
phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu ăn uống, căng tin và sảnh chờ được trang 
bị các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị hát theo; dịch vụ chăm sóc trẻ em, cụ thể là cung 
cấp đồ ăn và đồ uống cho trẻ em (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà gửi trẻ ban ngày; 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy bar; chuẩn bị đồ ăn và đồ uống cho tiệc đám cưới do nhà 
hàng thực hiện; chuẩn bị tiệc cưới [địa điểm] do nhà hàng thực hiện; cho thuê máy nướng 
bánh bằng điện, lò vi sóng, tấm sưởi ấm, thiết bị và đồ dùng dụng cụ để chuẩn bị đồ ăn và 
nước uống; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cung cấp tiện nghi cho việc cắm trại; cho thuê 
ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; cho thuê đồ dùng nấu nướng; cho thuê thiết bị phân 
phối nước uống; cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê 
nhà di động.  

 

 
(210) 4-2018-31539 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.12; 4.5.13; 4.5.15 
(591) Đen, trắng, ghi xám. 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người và động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt và lâm nghiệp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện về làm 
tóc; chải lông cho động vật; cắm hoa; làm vườn; dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên và dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị 
liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ làm vòng hoa; bệnh viện; nha khoa; dịch vụ 
xăm hình; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; trung tâm 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cắt sửa móng tay; 
xoa bóp; dịch vụ phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ của chuyên gia 
nhãn khoa; viện điều dưỡng; chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ tắm hơi; chăn nuôi động 
vật. 

 

 
(210) 4-2018-31543 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý THE 
RECIPE  (VN) 
193 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-31544 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.3.3 
(731) Công ty TNHH thương mại 

SUKA Việt Nam  (VN) 
Số 2A, ngõ 17, đường Tô Hiến Thành, 
phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 

 
(210) 4-2018-31545 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.17.11; A5.5.22 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

SUKA Việt Nam  (VN) 
Số 2A, ngõ 17, đường Tô Hiến Thành, 
phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 

 
(210) 4-2018-31546 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

SUKA Việt Nam  (VN) 
Số 2A, ngõ 17, đường Tô Hiến Thành, 
phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 

 
(210) 4-2018-31547 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đen, trắng.
(731) I-CUBE LTD.  (JP) 

3-21, Tsukahara 1-chome, Chino-shi, 
Nagano 391-0002, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; đèn điện tử; thiết bị bán dẫn; mạch điện 
tử, không bao gồm các mạch ghi sẵn với chương trình máy tính; thiết bị liên lạc; phần 
mềm máy vi tính tương tác; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, 
ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy vi tính để quản lý 
dịch vụ khách hàng; phần mềm máy vi tính để quản lý việc bán hàng; phần mềm máy vi 
tính để quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ gia sư tại trường luyện thi; dịch vụ về giáo dục giảng dạy và hướng dẫn 
liên quan đến nghệ thuật, nghề thủ công, thể thao hoặc kiến thức chung; sắp xếp, tiến 
hành và tổ chức hội thảo; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được; dịch vụ thư viện tài liệu tham khảo các ghi chép văn học và ghi chép tư liệu, tài liệu; 
cho thuê sách; xuất bản sách; sản xuất phim băng video trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, 
giải trí hoặc thể thao [không dùng cho chương trình phim điện ảnh hoặc chương trình 
truyền hình và không dùng cho quảng cáo hoặc quảng bá]; hướng dẫn bằng bàn tính bao 
gồm phép tính nhẩm; hướng dẫn về ngôn ngữ; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi các 
trường luyện thi; trường mẫu giáo. 

 
 

(210) 4-2018-31548 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.7; A1.1.10; A1.1.2; 1.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

năng lượng Ngọc á Châu  (VN)
Số 53 đường 1011 Phạm Thế Hiển, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2018-31549 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KIKIN JAPAN CO., LTD  (JP) 

No.2204, Ariake 1-5-2, Koto-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm gội đầu; chế phẩm 
tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá 
nhân, không chứa dược chất; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân 
hoặc khử mùi, không chứa dược chất; chế phẩm làm sạch da mặt; kem mỹ phẩm; dầu 
dùng cho mục đích làm sạch; chế phẩm làm se da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
đánh răng. 
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(210) 4-2018-31554 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) KIKIN JAPAN CO., LTD  (JP) 

No.2204, Ariake 1-5-2, Koto-ku, Tokyo, 

Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm đánh răng chứa dược chất; chế phẩm vitamin; chế phẩm trị liệu có 

nguồn gốc thực vật dùng cho mục đích y tế; bột ngọc trai dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm gội đầu chứa dược chất; xà phòng chứa dược chất; chế 

phẩm làm sạch kính áp tròng; chế phẩm dạng lỏng dùng cho tóc chứa dược chất; chất xơ 

dùng cho ăn kiêng. 
 

 
(210) 4-2018-31555 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) KIKIN JAPAN CO., LTD  (JP) 

No.2204, Ariake 1-5-2, Koto-ku, Tokyo, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 21: Bình cầu thủy tinh [đồ chứa đựng]; lọ thủy tinh [đồ chứa đựng]; đồ trang trí 

bằng sứ; lược; bàn chải; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; chỉ tơ nha 

khoa; dụng cụ mỹ phẩm; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31556 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(731) KIKIN JAPAN CO., LTD  (JP) 

No.2204, Ariake 1-5-2, Koto-ku, Tokyo, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm gội đầu; chế phẩm 

tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá 

nhân, không chứa dược chất; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân 

hoặc khử mùi, không chứa dược chất; chế phẩm làm sạch da mặt; kem mỹ phẩm; dầu 

dùng cho mục đích làm sạch; chế phẩm làm se da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 

đánh răng. 
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(210) 4-2018-31557 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) KIKIN JAPAN CO., LTD  (JP) 

No.2204, Ariake 1-5-2, Koto-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích y tế; chất bôi trơn bộ phận sinh dục 
cá nhân; dầu bôi trơn y tế dùng cho phụ khoa; dung dịch dùng cho kính áp tròng; chế 
phẩm làm sạch kính áp tròng; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; băng vệ 
sinh; chế phẩm dạng lỏng dùng cho da nhằm mục đích dược phẩm; chế phẩm rửa mắt 
chứa dược chất. 

 
 

(210) 4-2018-31560 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; 1.15.5; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH DAESUN VINA  

(VN) 
Lô đất CN5.1B, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 04: Ga, nhiên liệu, khí đốt.  
 

Nhóm 11: Bếp ga.  
 

 
(210) 4-2018-31561 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Xà phòng Hà 

Nội   (VN) 
Số 233B, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho 
mục đích gia dụng; chế phẩm làm mềm vải (dùng để giặt); chế phẩm để giặt, để tay rửa; 
chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 05: Chất sát trùng; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục đích 
vệ sinh; dung dịch tẩy rửa, sát khuẩn dạng nước và dạng khô (dùng cho mục đích y tế); 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-31562 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.2; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

dịch vụ vận tải Tiên Hoàng 
Long   (VN) 
Số 57B/7 khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bồn rửa; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống 
và thiết bị lọc nước; bệ xí vệ sinh; vòi (vòi khóa). 

 
 

(210) 4-2018-31563 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Da cam, trắng. 
(731) NOVA INTERTRADE CO., LTD.  (TH) 

24, Soi Sukhumvit 11 (Chaiyot) 
Klongtoey Nua Wattana, Bangkok 10110 
Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-31564 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, nâu nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng HDC   (VN) 
Số 16 ngõ 30 phố Hoa Lâm, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm cơ khí nội ngoại thất xây dựng, cấu kiện bằng kim loại như: cửa, 
cổng bằng kim loại; khung cửa nhôm; cửa nhôm; khung thép xây dựng; ống thép định 
hình. 

 

Nhóm 19: Cửa nhựa có lõi thép gia cường; cửa bằng gỗ; cửa bằng nhựa; cửa xếp, không 
bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Các mặt hàng trang trí nội thất bằng gỗ như: bàn; ghế; giường, tủ; vách ngăn 
đứng (đồ nội thất); vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc.  
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Nhóm 35: Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán các sản phẩm cơ 

khí nội ngoại thất xây dựng, cấu kiện bằng kim loại, hàng trang trí nội thất: cửa, cổng 

bằng kim loại, khung thép xây dựng, ống thép định hình, khung cửa nhôm, cửa nhựa có 

lõi thép gia cường, cửa bằng gỗ, cửa nhựa, cửa xếp, bàn, ghế, tủ, giường, vách ngăn đứng 

(đồ nội thất), vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc, dàn mái sảnh, kệ giá dùng cho nhà xưởng và 

kho hàng, bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, cửa không bằng kim loại, vách ngăn không 

bằng kim loại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình nhà; xây dựng công trình đường sắt; xây dựng 

công trình đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; thi công trang trí nội thất; 

cung cấp thông tin liên quan đến xây dựng, tư vấn xây dựng; tư vấn và giám sát trong lĩnh 

vực xây dựng và công trình xây dựng dân dụng; dịch vụ hoàn thiện làm sạch công trình 

xây dựng.  

 

Nhóm 42: Kiến trúc; hoạt động tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng, thiết kế trí nội 

thất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; khảo sát thăm dò địa chất.  
 

 
(210) 4-2018-31566 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(731) KIKIN JAPAN CO., LTD  (JP) 

No.2204, Ariake 1-5-2, Koto-ku, Tokyo, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm gội đầu; chế phẩm 

tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá 

nhân, không chứa dược chất; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân 

hoặc khử mùi, không chứa dược chất; chế phẩm làm sạch da mặt; kem mỹ phẩm; dầu 

dùng cho mục đích làm sạch; chế phẩm làm se da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 

đánh răng. 
 

 
(210) 4-2018-31567 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(731) KIKIN JAPAN CO., LTD  (JP) 

No.2204, Ariake 1-5-2, Koto-ku, Tokyo, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt mềm làm từ len hoặc sợi bông (vải flanel) dùng cho mục đích vệ sinh; 

găng tay dùng để tắm; khăn lau bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn vải 

dùng để tẩy trang; khăn tắm; vải bông; vải sử dụng trong ngành dệt; vải lanh dùng cho 

mục đích gia đình. 
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(210) 4-2018-31569 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Cam, xanh dương, vàng. 
(731) HAE-CHING ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
9Fl., No.380, Lin Shen N Rd., Taipei, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; dầu phanh; chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu; 
chất phụ gia làm sạch cho dầu xăng; phụ gia hóa chất dùng cho dầu; chế phẩm tẩy nhờn, 
dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm loại bỏ cặn, gỉ, không dùng cho mục 
đích gia dụng. 

 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu bôi trơn; dầu động cơ. 
 

 
(210) 4-2018-31570 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 25.7.20; A5.1.16; 7.11.10
(731) RBC MINISTRIES  (US) 

3000 Kraft Avenue, SE, Grand Rapids, 
Michigan, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được, cụ thể là các tài liệu dùng để 
nghiên cứu về kinh thánh. 

 

Nhóm 16: Các ấn phẩm dạng in, cụ thể là các tài liệu dùng để nghiên cứu về kinh thánh. 
 
 

(210) 4-2018-31571 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh green, vàng, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại BAAT Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà ACCI, 210 Lê Trọng 
Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội         

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, tất cả không còn sống; chất chiết ra từ thịt; rau, 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả; trứng; 
dầu thực vật và mỡ ăn.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2018-31572 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Cam. 

(540) 

 

(731) Trương Hải Sơn  (VN) 
P304, C6 Kim Liên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-31573 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh dương, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Như   (VN) 
Phòng 1412 tòa nhà 187 Nguyễn Lương 

Bằng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2018-31574 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 6.1.2; 1.15.15 

(591) Xanh dương, xanh nước biển, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Như  (VN) 
Phòng 1412 tòa nhà 187 Nguyễn Lương 

Bằng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có gas; đồ uống không cồn; nước đóng chai, bình; nước khoáng (đồ 

uống); nước tinh khiết (đồ uống). 
 

 
(210) 4-2018-31575 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Như  (VN) 
Phòng 1412 tòa nhà 187 Nguyễn Lương 

Bằng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2018-31576 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh tím than. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
quèc tÕ LD ViÖt-Hμn  (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện máy tính, điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2018-31577 (220) 13.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh tím than, đen, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Vĩnh Thái  (VN) 
Số 21 ngõ 84 Trần Quang Diệu, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi, ví làm bằng da.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ làm bằng da. 
 

(210) 4-2018-31578 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; 26.4.9; A15.9.18 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV điện tử Sao 
Mai   (VN) 
27 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dẫn đường. 
 

 
(210) 4-2018-31579 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
 (540) 

  

(731) 
Hộ kinh doanh Nhà Ta   (VN) 
134 đường 2/9, phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nước giải khát; dịch vụ cung đồ ăn thức uống do nhà hàng 
thực hiện. 
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(210) 4-2018-31580 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Lợi ¸  
(VN) 
Nhà số 7, ngách 173/75 phố Hoàng Hoa 

Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải cho các 

chuyến tham quan; cung cấp chuyến du lịch bằng xe máy; cho thuê xe cộ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán bia. 
 

 
(210) 4-2018-31581 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.11; A26.11.8; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Trắng, nâu, cam. 

(731) Trần Hoàng Quân  (VN) 
ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-31583 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.23; A26.11.8 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất AKA  
(VN) 
Khu TMDV Hồ Bán Nguyệt, lô CR03, 

số 111 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng trang trí nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, sopha 

và đồ trang trí trong nhà như: tranh, ảnh, đồng hồ treo tường, đèn trang trí, hoa. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng sửa chữa nhà cửa, trang trí nội thất. 
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(210) 4-2018-31584 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A1.1.10; 24.1.1; 25.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Việt Pháp  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-31585 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 4.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Việt Pháp  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-31586 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.7; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, đen, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-31587 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
thông minh TOVO  (VN) 
Lô GD3-12 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Ăng ten thu phát sóng vô tuyến; máy thu thanh và thu hình; thiết bị nghe nhìn 
dùng cho giảng dạy; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; màn hình điện 
tử hiển thị chữ số; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; loa; màn hình [phần 
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cứng máy vi tính]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị 
chiếu hình; màn hình chiếu; máy truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát tín hiệu 
điện tử; thiết bị truyền phát âm thanh; bộ thu phát sóng; màn hình video. 

 
 

(210) 4-2018-31588 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.7; A11.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Phạm Hoài Thùy Dương   (VN) 

E23-11-03 chung cư Belleza, Phạm Hữu 
Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn uống; quán ăn nhanh; quán cà phê 
(có bao gồm thức ăn và đồ uống khác); căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-31589 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn bia 

Sài Gòn Bình Tây  (VN) 
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không có ga; nước ép hoa 
quả; nước trái cây lên men (không có cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán: bia các loại, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không có 
ga, nước ép hoa quả, nước trái cây lên men (không có cồn); quảng cáo; tiếp thị để bán 
hàng; tổ chức triển lãm, trưng bày sản phẩm nhằm mục đích bán hàng. 

 
 

(210) 4-2018-31590 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn bia 

Sài Gòn Bình Tây  (VN) 
08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không có ga; nước ép hoa 
quả; nước trái cây lên men (không có cồn).   
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Nhóm 35: Mua bán: bia các loại, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không có 
ga, nước ép hoa quả, nước trái cây lên men (không có cồn); quảng cáo; tiếp thị để bán 
hàng; tổ chức triển lãm, trưng bày sản phẩm nhằm mục đích bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-31591 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, ghi xám. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mega Beauty  (VN) 
Tầng 2, số 299 đường Trung Kính, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực 
phẩm; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm hoá dược. 

 

(210) 4-2018-31595 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tú  (VN) 
212 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2018-31598 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; A5.3.13; 7.1.24; 1.15.24 
(591) Da cam, xanh cô ban, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Hòa Liên  
(VN) 
Thôn Quan Nam I, xã Hòa Liên, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Trai, sò, ngao không còn sống; tôm không còn sống; động vật giáp xác không 
còn sống; cá không còn sống; cá được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá; tôm hùm không 
còn sống; động vật có vỏ cứng không còn sống. 

 

Nhóm 31: Tôm nước ngọt còn sống, động vật giáp xác còn sống; cá còn sống; tôm hùm 
còn sống; con trai còn sống; con sò còn sống. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): trai, sò, ngao không còn sống; tôm không còn sống; 
động vật giáp xác không còn sống; cá không còn sống; cá được bảo quản; thực phẩm trên 
cơ sở cá; tôm hùm không còn sống; động vật có vỏ cứng không còn sống; tôm nước ngọt 
còn sống; động vật giáp xác còn sống; cá còn sống; tôm hùm còn sống; con trai còn sống; 
con sò còn sống. 
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(210) 4-2018-31599 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; 

A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Rau-Hoa-Củ-Quả 
Hòa Vang  (VN) 
Thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi; các loại quả mọng, tươi; trái cây có múi, tươi; đậu tươi; dưa chuột 

tươi; củ cải đường, tươi; củ hành, củ tỏi tươi; rau cỏ tươi; rau tươi; hạt giống thực vật; hoa 
tự nhiên, củ của cây hoa; cây hoa hồng. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): quả tươi; các loại quả mọng, tươi; trái cây có múi, tươi; 
đậu tươi; dưa chuột tươi; củ cải đường, tươi; củ hành, củ tỏi tươi; rau cỏ tươi; rau tươi; hạt 
giống thực vật; hoa tự nhiên; củ của cây hoa; cây hoa hồng. 

 

 
(210) 4-2018-31600 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất 
nông nghiệp Hòa Nhơn  (VN) 
Thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo hữu cơ; bột gạo hữu cơ dùng cho mục đích nấu nướng.  
 

Nhóm 31: Bột gạo hữu cơ dùng làm thức ăn cho súc vật; thóc hữu cơ chưa xử lý.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): gạo hữu cơ; bột gạo hữu cơ dùng cho mục đích nấu 
nướng; bột gạo hữu cơ dùng làm thức ăn cho súc vật; thóc hữu cơ chưa xử lý.  

 

 
(210) 4-2018-31601 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Nguyễn Quang Trung  (VN) 
51 Lý Tự Trọng, phường Tân An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nông nghiệp; mua bán máy cắt; mua bán vòi [bộ phận của máy 

móc, máy hoặc động cơ]; mua bán máy xén cỏ; mua bán nhiên liệu; mua bán lốp xe bơm 
khí.   
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(210) 4-2018-31602 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Đỗ Văn Quang  (VN) 
118/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán mũ nón thời trang; mua bán giày dép; 
mua bán túi xách tay; mua bán ba lô; mua bán cặp da.  

 

 
(210) 4-2018-31603 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 (540) 

 

(731) Nguyễn Phúc Huy  (VN) 
628/104 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm liệu pháp thực vật dùng cho mục đích y 
tế.  

 

 
(210) 4-2018-31604 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Uniland  (VN)
Tòa nhà U&I, số 9, Ngô Gia Tự, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; quản lý tài chính; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý 
bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-31605 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại sản xuất Tân 
Phúc  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục; mua bán túi xách tay; mua bán ví bỏ 
túi; mua bán vali.  
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(210) 4-2018-31606 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 16.3.17; 24.17.18 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, xanh cốm, đỏ, 

trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tiến  (VN) 
80 N đường HT 5, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính.  

 

 
(210) 4-2018-31607 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.1.1 (540) 

  

(731) Bùi Duy Nhựt  (VN) 
301 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-31608 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.5.3; 26.1.1; A26.11.12; 25.5.1 
(591) Vàng, xanh dương đậm, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện 
Nguyễn Thanh Vân  (VN) 
33G-H Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2018-31609 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Hoàng Diễm Trâm  (VN) 
216 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán nước hoa; mua bán chế phẩm mỹ phẩm để tắm; 

mua bán mặt nạ làm đẹp; mua bán nước sơn móng.   
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(210) 4-2018-31610 (220) 14.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 19.7.1; 1.15.23; 25.1.25 (540) 

  

(731) Đặng Thị Ngọc Trúc  (VN) 
89/2 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống được chưng cất; rượu; rượu nho. 
 
 

(210) 4-2018-31611 (220) 14.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Bùi Tân An  (VN) 
60M Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục.  
 
 

(210) 4-2018-31613 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ A4U  (VN) 
Tòa nhà NCbuilding, số 80 Hà Đặc, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản 
phần mềm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.  

 
 

(210) 4-2018-31614 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng xuất nhập khẩu Hoàn 
VŨ  (VN) 
71/4 Trường Chinh, khu phố 1, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
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(210) 4-2018-31615 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ROBUS  (VN) 
252/62/28 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán trà; mua bán đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2018-31616 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.5 
(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Song Nhi  (VN) 
2/1 đường số 2, khu phố 2, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vỏ nệm; chăn; vải; lụa [vải]; miếng/tấm 
vải lót trên bàn.  

 

Nhóm 35: Mua bán rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; mua bán vỏ nệm; mua bán 
chăn; mua bán đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); mua bán vải.  

 
 

(210) 4-2018-31617 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.11; A5.7.23 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

 
(731) Phạm Trọng Khang  (VN) 

745/92 Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán nước hoa.  
 

 
(210) 4-2018-31618 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; A5.11.5; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Chi  (VN) 
TDP 1 khối Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến 
đi; vận chuyển hành khách. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 

vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu bằng 

cách xoa bóp dầu thơm; tư vấn sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2018-31619 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.1; A21.1.2; 26.4.2; 25.7.25 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh cốm, vàng nhạt.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết. 
 

 
(210) 4-2018-31620 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.1; A21.1.2; 26.4.2; 25.7.25 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh cốm, vàng nhạt.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng   (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
 

 
(210) 4-2018-31621 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa  
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2018-31622 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-31623 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-31624 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-31625 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; A1.1.9; A1.1.2; 26.4.4 
(591) Đen, xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ T-
Van Hilo  (VN) 
Số 18 Đoàn Trần Nghiệp, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn công 

nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn giải pháp, cài đặt, tích hợp phần mềm hóa đơn thanh toán 
điện tử.  
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(210) 4-2018-31627 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 18.3.2; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương nhạt, xanh 

dương, xanh dương đậm, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giao nhận vận 
chuyển quốc tế Tân Biển 
Vàng  (VN) 
Tháp E, lầu 3, phòng 16, tòa nhà 
Lexington, 67 Mai Chí Thọ, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ghế xếp thư giãn, thang xếp, bếp ga, bộ nồi, máy xay ép.  
 

 
(210) 4-2018-31629 (220) 14.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.1; 26.1.1; 26.4.11 
(591) Trắng, xám, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tú Gia Việt  (VN) 
100, tổ 10C, khu vực 4, phường An Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sắt; cửa nhôm tự động; cửa inox; cửa cuốn tự động bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa kính cường lực; cửa nhựa tổng hợp; cửa gỗ.  
 
 

(210) 4-2018-31630 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 24.15.2; 1.15.23 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
LOGLAG  (VN) 
Tầng 17, tòa nhà CJ, 2bis-4-6 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình ứng dụng có thể tải xuống được cho điện thoại thông minh; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được cho mục đích tìm kiếm và lấy lại thông tin qua mạng 
máy tính; phần mềm ứng dụng máy tính ghi sẵn cho máy tính bảng điện tử hoặc kỹ thuật 
số.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa (bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không); 
dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ hậu cần vận tải (logistic); dịch vụ giao nhận 
vận tải.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển các công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực 
logistic; tư vấn, thông tin khoa học công nghệ. 
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(210) 4-2018-31634 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ Tâm Đạt  (VN) 
341/39S-40S Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 

thiết kế hệ thống máy tính; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho 

người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]. 
 

 
(210) 4-2018-31635 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Hoàng Thị Hồng Vân  (VN) 
Số 100 đường D1, khu dân cư Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị trang trí nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, 

đồ gỗ mỹ thuật; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn quản lý 
kinh doanh. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt thiết bị nhà 
bếp; dịch vụ làm kín công trình. 

 

 
(210) 4-2018-31636 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 25.5.1 

(591) Trắng, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhựa Tấn 
Lộc Phát  (VN) 
Lầu 1, số 100, quốc lộ 51, KP. Bình 

Dương, phường Long Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
 

(511)   Nhóm 17: Vật dụng chặn cửa ra vào bằng cao su; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất 

dẻo; gioăng đệm kín; vật liệu cách âm, lớp lót khớp ly hợp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: gioăng cao su, thanh nhôm, cửa nhôm, cửa nhựa, cửa chống cháy, 
phụ kiện ngành cửa, vách ngăn, lan can lối đi. 
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(210) 4-2018-31637 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 25.5.1 
(591) Trắng, vàng, nâu đất, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhựa Tấn 
Lộc Phát  (VN) 
Lầu 1, số 100, quốc lộ 51, KP. Bình 
Dương, phường Long Bình Tân, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; lan can bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng 

kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; ống thép; kim loại trắng. 
 

Nhóm 19: Kính xây dựng; vách ngăn, cửa mở hai phía, cửa sổ, tấm cửa, khung cửa (không 
bằng kim loại).  

 

Nhóm 35: Mua bán: gioăng cao su, thanh nhôm, cửa nhôm, cửa nhựa, cửa chống cháy, 
phụ kiện ngành cửa, vách ngăn, lan can lối đi, vật liệu xây dựng, sắt, thép, inox, nhôm. 

 

 
(210) 4-2018-31638 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Trắng, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vĩ Cường  (VN) 
59 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm dùng cho bể bơi dòng nước ngược; bộ điều chỉnh tốc độ 
của máy móc, động cơ điện và động cơ; máy phát điện. 

 

 
(210) 4-2018-31639 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Trắng, đen, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vĩ Cường  (VN) 
59 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm dùng cho bể bơi dòng nước ngược; bộ điều chỉnh tốc độ 
của máy móc, động cơ điện và động cơ; máy phát điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện, máy bơm nước, động cơ nổ, ống phun nước, máy 
nông nghiệp; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý kinh doanh. 
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(210) 4-2018-31640 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 1.15.23; A15.9.11 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vương  (VN) 
116/34 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại như: cửa sắt; cửa nhôm; cửa nhôm cuốn; cửa thép. 
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại như: cửa nhựa có lõi thép; cửa kính; cửa gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-31645 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.3.3; A26.11.9 
(591) Xanh lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Trung Hòa  (VN) 
Tổ dân phố Hoàng 7, phường Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: dụng cụ thể dục thể thao, thiết bị thể dục, thể thao, trò chơi, đồ chơi, đồng hồ 
thể thao, bình đựng nước thể thao, kính mắt thể thao, kính mắt, kính râm, kính cận, kính 
bơi, mũ bơi, áo lặn, kính lặn ống thở, phao bơi. 

 

 
(210) 4-2018-31646 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà.  
 

 
(210) 4-2018-31647 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà.  
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(210) 4-2018-31648 (220) 14.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.7.25; 1.15.3; A26.11.13 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Công  (VN) 
81 C đường số 24, KP 11, phường Bình 
Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày. 
 

 
(210) 4-2018-31649 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương, xám. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử Ulivin  (VN) 
Số 17, đường 19A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông; áo gối (vỏ gối); chăn; khăn (ga) trải giường; rèm bằng vải dệt hoặc 
bằng chất dẻo; khăn trải bàn bằng vải. 

 

Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); áo choàng mặc sau khi tắm; yếm dãi không bằng giấy; 
tấm che mắt khi ngủ; dép đi trong nhà; găng tay (trang phục).  

 

Nhóm 27: Thảm chùi chân; thảm lót sàn; thảm nội thất; thảm dùng cho ô tô; thảm dùng ở 
phòng tập thể dục; thảm chống trơn. 

 

 
(210) 4-2018-31650 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử ULIVIN  (VN) 
Số 17, đường 19A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông; áo gối (vỏ gối); chăn; khăn (ga) trải giường; rèm bằng vải dệt hoặc 
bằng chất dẻo; khăn trải bàn bằng vải. 

 

Nhóm 25: Tạp dề; áo choàng mặc sau khi tắm; yếm dãi không bằng giấy; tấm che mắt khi 
ngủ; dép đi trong nhà; găng tay. 

 

Nhóm 27: Thảm chùi chân; thảm lót sàn; thảm nội thất; thảm dùng cho ô tô; thảm dùng ở 
phòng tập thể dục; thảm chống trơn. 
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(210) 4-2018-31651 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương, xám. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử ULIVIN   (VN) 
Số 17, đường 19A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông; áo gối (vỏ gối); chăn; khăn (ga) trải giường; rèm bằng vải dệt hoặc 
bằng chất dẻo; khăn trải bàn bằng vải.  

 

Nhóm 25: Tạp dề; áo choàng mặc sau khi tắm; yếm dãi không bằng giấy; tấm che mắt khi 
ngủ; dép đi trong nhà; găng tay.  

 

Nhóm 27: Thảm chùi chân; thảm lót sàn; thảm nội thất; thảm dùng cho ô tô; thảm dùng ở 
phòng tập thể dục; thảm chống trơn. 

 

 
(210) 4-2018-31652 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A24.15.11; 24.15.21 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Tân An Khang  (VN) 
Số A2, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ 
giải trí; thông tin giải trí; giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2018-31653 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 26.4.3 
(591) Nâu, trắng, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ vận tải Khánh 
Hưng  (VN) 
16 Trần Quang Diệu, phường An Hải 
Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-31654 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; 5.7.1; 26.1.1; 5.7.27 
(591) Trắng, đen, nâu, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lâm Thu Lan  
(VN) 
28 đường 1/5, phường B'Lao, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cà phê nhân tạo: cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hoa 
hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ 
sở trà.  

 

 
(210) 4-2018-31655 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 18.1.21; 26.1.1; 26.2.3; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm dạy nghề lái xe 
Thái An  (VN) 
Sồ 166 đường Bưởi, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; giảng dạy; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử].  

 

 
(210) 4-2018-31656 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.7; 26.7.25; 26.3.23; 

A7.1.12; 7.1.24 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Đại Tân Thành  (VN) 
Lô R1-R2-R41 đường số 7 KCN Hải Sơn 
(GĐ 3+4) mở rộng, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm. 
 

 
(210) 4-2018-31657 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH môi trường CTC 
Hà Nội   (VN) 
Số 16/6/189 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong xử lý nước thải, chế phẩm vi sinh xử lý nước thải.  
 

 
(210) 4-2018-31658 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ LYTEC Việt Nam    (VN) 
Số 23 ngõ 235 đường Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Nhãn mác bằng giấy hoặc bìa cứng bao gồm nhãn dán trên các đồ phong thủy 

và đồ trang trí nội thất.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trực tuyến bao gồm: dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-31659 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ LYTEC Việt Nam   (VN) 
Số 23 ngõ 235 đường Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Nhãn mác bằng giấy hoặc bìa cứng bao gồm nhãn dán trên các đồ phong thủy 

và đồ trang trí nội thất.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trực tuyến bao gồm: dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-31660 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United 
Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Thỏi kim loại quý; hợp kim của kim loại quí; công cụ đo thời gian; đồng hồ 

đeo tay; dụng cụ đo thời gian; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ bấm giây; thiết bị 
bấm thời gian dùng cho thể thao (đồng hồ bấm giờ); đồng hồ; bộ phận chuyển động của 
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đồng hồ; bộ phận của đồng hồ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay dạng vòng; 
khóa cài dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng 
hồ]; lò xo của đồng hồ; mặt đồng hồ [dùng trong sản xuất đồng hồ]; kim đồng hồ (dùng 
cho sản xuất đồng hồ); mặt kính của đồng hồ; linh kiện và phụ kiện cho đồng hồ; vỏ đồng 
hồ; hộp trưng bày dụng cụ đo thời gian; hộp đựng đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ (trừ 
đồng hồ đeo tay); hộp chuyên dụng bằng da để trưng bày đồng hồ; hộp chuyên dụng bằng 
da để trưng bày đồng hồ đeo tay; hộp chuyên dụng bằng da để trưng bày đồ trang sức, 
khuy măng sét và ghim cài ca vát; đá quý; đá bán quý; kim cương; đá quý giả, đồ trang 
sức; đồ trang sức bán quý; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức); đồ trang sức thời 
trang; trâm gài đầu bằng đá quý; hộp đựng đồ trang sức (hộp tráp nhỏ); hộp đựng đồ trang 
sức; hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại quý; ghim cài ca vát; khuy măng sét; vòng đeo 
chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; hộp đựng khuy măng 
sét; hộp đựng ghim cài ca vát; hộp (hộp tráp nhỏ) đựng vòng đeo chìa khoá [vòng móc 
chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; hộp trưng bày đồ trang sức, khuy măng sét 
và gim cài ca vát; hộp chuyên dụng để trưng bày và đựng đồng hồ cho việc vận chuyển; 
hộp chuyên dụng để trưng bày và đựng đồ trang sức cho việc vận chuyển; hộp chuyên 
dụng để trưng bày và đựng khuy măng sét, ghim cài ca vát và vòng đeo chìa khóa (vòng 
móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức) cho việc vận chuyển.  

 

 
(210) 4-2018-31661 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, tím, 

trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Tiểu Văn  (VN) 
18 A Trần Hữu Trang, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chả cua, chả lụa, chả bò, chả tôm, nem chua. 

 

 
(210) 4-2018-31663 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ cam, xanh, đen lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Cao Thành Phát  (VN) 
Thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi; sầu riêng, măng cụt, mít, hạt điều, vải, tất cả chưa qua chế 

biến. 
 

Nhóm 35: Mua, bán quả thanh long tươi, sầu riêng, măng cụt, mít, hạt điều, vải.  
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(210) 4-2018-31664 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hộ kinh doanh Quý Châu  (VN) 

735 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ điện cầm tay, mô tơ, máy hàn điện, máy cắt cỏ, máy nổ, 
dụng cụ cắt gạch dùng điện, dụng cụ cắt gạch không dùng điện, máy khoan lấy lõi bê 
tông, mũi khoan lấy lõi bê tông, linh kiện các máy móc kể trên. 

 

 
(210) 4-2018-31665 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Hadaco  (VN) 
Số 146/29/5 đường 19/5, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-31666 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh da trời. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Level Cool  (VN)
Số 66/581 đường Trường Chinh, phường 
Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2018-31667 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.20; A5.3.15; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, nâu vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
năng lượng An Việt Phát  (VN) 
Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng, ấp 
Thanh Hoá (trong khuôn viên công ty 
TNHH Hưng Nguyên Phát), xã Hố Nai 
3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 04: Than đá; than viên; than viên làm từ gỗ.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang; đèn led; bóng đèn; đèn. 
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Nhóm 16: Giấy sao chụp; giấy.  
 

Nhóm 29: Trái cây đông lạnh); trái cây được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Gỗ thô; cây; thân của cây; gỗ cây (đã chặt, chưa xử lý); vỏ bào gỗ dùng để sản 
xuất bột gỗ. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2018-31668 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) YOUNG SANGYO CO., LTD.   (JP) 

4-9-5 Hiranonishi, Hirano-Ku, Osaka-
Shi Japan 547-0033 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; «.   
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo lót; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; thắt lưng (trang phục); 
tất ngắn cổ.  

 

 
(210) 4-2018-31669 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) YOUNG SANGYO CO., LTD.   (JP) 

4-9-5 Hiranonishi, Hirano-Ku, Osaka-
Shi Japan 547-0033 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; «.    
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo lót; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; thắt lưng (trang phục); 
tất ngắn cổ.  

 

 
(210) 4-2018-31670 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH điện tử - tin học 

Phi Dòng   (VN) 
Số 116 Hưng Yên, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.) 
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(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 
mua bán các sản phẩm: máy tính, máy in, máy văn phòng, điện thoại, máy tính bảng, thiết 
bị viễn thông (thiết bị truyền phát), thiết bị an ninh giám sát (camera giám sát, chuông 
báo động), phần mềm máy tính, các loại thẻ (diệt vi rút, thẻ trò chơi trực tuyến, thẻ học 
trực tuyến), linh kiện điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-31671 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH điện tử - tin học 

Phi Dòng   (VN) 
Số 116 Hưng Yên, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.) 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 
mua bán các sản phẩm: máy tính, máy in, máy văn phòng, điện thoại, máy tính bảng, thiết 
bị viễn thông (thiết bị truyền phát), thiết bị an ninh giám sát (camera giám sát, chuông 
báo động), phần mềm máy tính, các loại thẻ (diệt vi rút, thẻ trò chơi trực tuyến, thẻ học 
trực tuyến), linh kiện điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-31672 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Lân   (VN) 
Tổ 2 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu (quán bar).  
 

 
(210) 4-2018-31673 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A3.7.24; 1.15.15; 

A25.7.6; A26.11.12 
(591) Nâu. 
(731) Công ty TNHH ELAK   (VN) 

Số 2, ngõ 41, đường Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến.  
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(210) 4-2018-31674 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên kết Việt 
MỸ  (VN) 
15/13 Phạm Văn Hai, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến sấy khô); yến sào sơ chế; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, 

yến chưng đường). 
 

 
(210) 4-2018-31675 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 1.15.24; 1.15.11; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Trắng, đồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên kết Việt 
MỸ  (VN) 
15/13 Phạm Văn Hai, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến sấy khô); yến sào sơ chế; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, 

yến chưng đường). 
 

 
(210) 4-2018-31677 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.8; A5.1.16; 25.7.25; 25.7.17 
(591) Xanh lá cây, nâu, da cam. 
(731) FOCUS NETWORK AGENCIES (S) 

PTE LTD  (SG) 
87 Defu Lane 10, #02-01 MEC 
TechnoCentre, Singapore 539219 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; đồ uống sôcôla với sữa (thành phần chủ yếu là sôcôla); đồ uống trên cơ 

sở sôcôla; cacao; đồ uống cacao (thành phần chủ yếu) với sữa; đồ uống trên cơ sở cacao; 
các sản phẩm từ cacao; kẹo sôcôla. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn và cung cấp liên quan đến sôcôla, đồ uống sôcôla với 
sữa (thành phần chủ yếu là sôcôla), đồ uống trên cơ sở sôcôla, cacao, đồ uống cacao 
(thành phần chủ yếu) với sữa, đồ uống trên cơ sở cacao, các sản phẩm từ cacao, kẹo 
sôcôla; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích 
của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này ở cửa hàng bán lẻ, cửa hàng trưng 
bày, siêu thị, siêu thị bán buôn từ danh mục hàng hóa tổng hợp qua thư lệnh và qua mạng 
internet; quảng cáo; dịch vụ tiếp thị và đẩy mạnh kinh doanh cho người khác; dịch vụ tư 
vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ đã nêu trên.  
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(210) 4-2018-31678 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  (VN)

Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 

lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường. 
 

 
(210) 4-2018-31679 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  (VN)

Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa 

chất chống thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền. 
 

 
(210) 4-2018-31680 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd 

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa 

chất chống thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền. 
 

 
(210) 4-2018-31681 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  (VN)

Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa 
chất chống thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền. 

 

 
(210) 4-2018-31682 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa 

chất chống thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền. 
 

 
(210) 4-2018-31683 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa 

chất chống thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền. 
 

 
(210) 4-2018-31684 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) CHINA TOBACCO HUMAN 

INDUSTRIAL CO., LTD   (CN) 
No.188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Changsha, Hunan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai; thuốc lá bột để hít; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ 

hở hai đầu; cỏ để hút; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; đót thuốc lá điếu 
không làm bằng kim loại quý; thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút 
thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu lọc cho xì gà; 
vật dụng thông điếu dùng cho tẩu thuốc lá; giấy hút nước dùng cho tẩu thuốc lá; bình 
đựng thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc không làm bằng kim loại quý; đầu lọc 
thuốc lá dạng sợi bó; giấy cuốn thuốc lá; hộp thuốc lá điếu; hộp đựng xì gà không làm từ 
kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc 
lá, không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá 
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điện tử; bình sinh hơi cho người hút thuốc; bình chứa gaz dùng cho bật lửa hút thuốc; 
hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc lá điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-31685 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Bằng   (VN) 
Thôn Phúc Trại, xã Tân Minh, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp điện từ; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; nồi cơm điện; ấm đun 

nước bằng điện.  
 

 
(210) 4-2018-31686 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.3; 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
năng lượng Negawatt Việt 
Nam  (VN) 
Số 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ từ được mã hóa; thẻ từ giúp tiết kiệm điện; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông 

minh), thiết bị tiết kiệm điện năng.  
 

 
(210) 4-2018-31687 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.15.3; 1.13.1; A1.13.10; 1.15.3 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh dương, xanh dương 

đậm, trắng, xanh lá cây, vàng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
năng lượng Negawatt Việt 
Nam  (VN) 
Số 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ từ được mã hóa; thẻ từ giúp tiết kiệm điện; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông 

minh), thiết bị tiết kiệm điện năng.  
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(210) 4-2018-31688 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, Thailand

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  

 

 
(210) 4-2018-31689 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.6; A19.13.21 
(591) Đỏ, xanh lơ, xám, trắng, xanh dương, 

xanh da trời, ghi. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  

 

 
(210) 4-2018-31690 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sealmax  (VN) 
Lô 32 LP 03, khu đô thị Hoà Quý, 
phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm tường ngoài trời. 
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(210) 4-2018-31691 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) NSE PRODUCTS, INC.  (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Hỗn hợp đồ uống là chất bổ sung ăn kiêng; đồ uống bổ sung cho chế độ ăn 

kiêng; chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng dạng bột giảm cân; chất bổ sung ăn 
kiêng và bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
các hoạt động thể thao cần sức bền; chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng dùng để 
giảm cân; chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng dạng lắc; chất bổ 
sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dạng viên nén mềm để nhai; chất bổ sung dinh 
dưỡng và ăn kiêng dùng cho quản lý cân nặng; chất bổ sung dinh dưỡng và bổ sung ăn 
kiêng dạng thanh và được đóng gói dạng thanh; chất bổ sung dinh dưỡng dạng bột cô đặc; 
chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng dạng 
thanh và được đóng gói dạng thanh. 

 

 
(210) 4-2018-31692 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; 24.5.1; 26.7.25 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Tấn Dũng  

(VN) 
Tổ 26, phường Hà Hiệp Nam, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống hoa quả có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-31693 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.9; A7.1.11; 5.1.1 
(591) Xanh, đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Viết Thắng  (VN) 
2.07 CC Thái An 2, KP5, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch vụ nhà nghỉ cho thuê; dịch vụ quán cà phê, 

quán nước giải khát. 
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(210) 4-2018-31694 (220) 14.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, xanh, vàng. (540) 

  

(731) Hoàng Viết Thắng  (VN) 
2.07 CC Thái An 2, KP5, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch vụ nhà nghỉ cho thuê; dịch vụ quán cà phê, 
quán nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2018-31696 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vũ Hoàng 
Telecom  (VN) 
3A Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim; thiết 
bị truyền phát; bộ máy phát [viễn thông]; thiết bị báo động; thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh: smart home. 

 

(210) 4-2018-31697 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhân lực Đại 
Dương Xanh  (VN) 
¤ 9 liền kề 2, tiểu khu đô thị mới Vạn 
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; văn phòng giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao 
động. 

 

 
(210) 4-2018-31698 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.8 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Chung Diệu Cần  (VN) 
182/19 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện, phụ kiện trang trí xe máy: ốc, bao tay, phuộc, kính, chai xịt 
vệ sinh.  
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(210) 4-2018-31699 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 5.5.16; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Hồng cánh sen, xanh nhạt, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Việt ấn  (VN) 
Số nhà 161, đường Lê Hoàn, phường 
Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-31700 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím than, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và phát triển hạ tầng 
Đông Sài Gòn  (VN) 
41/10D đường Gò Cát, khu phố 4, 
phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn.  

 
Nhóm 37: Xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan sân vườn, vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2018-31701 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.8; 2.3.5; A2.3.16; 26.1.1; 26.4.2; 

26.1.11; A5.3.15 
(591) Đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, nâu nhạt, đen, 

trắng, hồng. 
(731) Nguyễn Thanh Hùng  (VN) 

339H Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-31702 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH xây dựng kinh 

doanh nhà Sân Ga  (VN) 
191 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khóa, khóa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-31703 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại xuất nhập 
khẩu Hồng Phát  (VN) 
61 đường D8, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa (cà phê sữa dạng nước); cà phê đen (dạng nước). 
 

Nhóm 32: Nước ngọt; nước ép trái cây. 
 
 

(210) 4-2018-31704 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.4.2; 3.4.12; A5.11.11; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò; thịt bò đã được bảo quản; thịt bò đóng hộp; chiết xuất của thịt bò; thịt, 

đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn 
sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và 
mỡ ăn. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thịt bò, thịt bò đã được bảo quản, thịt bò đóng hộp, 
chiết xuất của thịt bò, thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, cá không còn 
sống, gia cầm không còn sống, thú săn không còn sống, chiết xuất của thịt, rau, quả được 
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bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-31705 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.4.2; 3.7.12; A5.11.11; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò; thịt bò đã được bảo quản; thịt bò đóng hộp; chiết xuất của thịt bò; thịt, 
đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn 
sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và 
mỡ ăn. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thịt bò, thịt bò đã được bảo quản, thịt bò đóng hộp, 
chiết xuất của thịt bò, thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, cá không còn 
sống, gia cầm không còn sống, thú săn không còn sống, chiết xuất của thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-31707 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.13.1 
(591) Trắng, da cam, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Quốc Tế - TIC  

(VN) 
NV1-3 số 173 đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động; tư vấn quản lý nhân sự; cung ứng và quản lý 
nguồn lao động. 
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(210) 4-2018-31709 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Tâm Thành 

INVEST  (VN) 
Khu 6, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bếp ga; bếp từ; máy lọc nước; ấm siêu tốc; thiết bị làm sạch 

nước. 
 

 
(210) 4-2018-31711 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.13; A3.2.24; 5.7.3; A5.5.20; 7.5.10; 

2.9.20; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Vàng, vàng nhạt, xanh lục, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm và nước giải khát 
Việt - Mỹ   (VN) 
Số 55 ngõ 670, đường Hà Huy Tập, xã 
Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2018-31712 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.1.2; 2.5.3; 1.15.15; A24.17.11; 

A25.3.3; 26.1.1 
(591) Lam sẫm, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 

trắng, nâu, be, hồng phấn, hồng san hô. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Kim Tự Tháp  (VN) 
Số 127 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 

thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; đĩa compắc 
(nghe-nhìn); tệp tin âm nhạc có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống.  

 
Nhóm 16: Sách; phiếu, thẻ, danh thiếp; áp phích quảng cáo; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). 
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Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; marketing; quảng cáo ngoài trời; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo tài 
liệu quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; xuất bản sách; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các 
cuộc thi (giáo dục và giải trí); trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 

 

 
(210) 4-2018-31713 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Quang Đức  (VN) 
Thôn Ngọ Xá, xã Hoài Thượng, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 20: Võng nôi cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2018-31714 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 13.1.6; A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16; 

A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chiếu sáng 
Hải Long  (VN) 
Số 84 tổ 1, khu đô thị Tân Tây Đô, xã 
Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí, đèn LED các loại trong nhóm này.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm linh kiện chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2018-31715 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm thiết kế; phần mềm thiết kế sản xuất nội thất. 
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(210) 4-2018-31716 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đầu Tư Phát 
Triển AQUAVIE   (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm thiết kế; phần mềm thiết kế sản xuất nội thất; phần mềm bóc tách 
khối lượng. 

 

 
(210) 4-2018-31719 (220) 14.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tây 
Nam LAND  (VN) 
156A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 
bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-31721 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Nâu nhạt. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Lâm Nga Gia  
(VN) 
274 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 41: Chụp ảnh cưới dưới dạng vi phim.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 
 

(210) 4-2018-31722 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.5.2; A17.5.3 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần máy công cụ 

và thiết bị T.A.T  (VN) 
79 - 81 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm; thước đo; dụng cụ đo; thiết bị đo góc; thước chia độ của 
thợ mộc.  

 
 

(210) 4-2018-31723 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(731) MARKETO, INC.  (US) 

901 Mariners Island Blvd., Suite 500, 
San Mateo, California 94404-1573, 
United States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm marketing tự động trực tuyến 
không thể tải về. 

 

(210) 4-2018-31724 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

và sản xuất tinh dầu Hương 
Đồng Tháp  (VN) 
110 Nguyễn Thị Minh Khai, phường An 
Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; nước hoa.  
 

Nhóm 35: Mua bán tinh dầu, mỹ phẩm, nước hoa.  
 

 
(210) 4-2018-31725 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.16; 26.1.1; A11.1.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời, nâu.
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

BIOFLOC §BA   (VN) 
Số 343 Nguyễn Trãi, khóm 3, phường 9, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2018-31726 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.15; A5.5.21; A3.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược Thanh 
Bình  (VN) 
234 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn 
Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2018-31727 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.21; 5.5.16; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Phòng Chẩn trị đông y Thanh 
Bình  (VN) 
215 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn 
Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh bằng thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2018-31728 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đức Phú Hải  
(VN) 
Xóm 17, thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2018-31729 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thái Tường 

Thịnh   (VN) 
B104 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán chế phẩm để tắm (không dùng cho mục đích y tế), chế phẩm dùng để 
giặt, nước gội đầu, mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm làm mềm vải [dùng để giặt], 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân (không chứa thuốc), thực phẩm 
công thức cho trẻ sơ sinh, chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích y tế, khăn vệ sinh, 
miếng đệm lót vệ sinh, thuốc xua đuổi côn trùng, chất khử mùi dùng cho quần áo, bình 
sữa cho trẻ em, đầu vú giả cho trẻ em, bơm dùng để hút sữa mẹ, núm vú giả của bình bú 
sữa cho trẻ em, vòng kích thích cho việc mọc răng, thắt lưng dùng cho phụ nữ có thai, dây 
quàng (đai) cho bé, địu em bé, túi xách dành cho bà bầu, ba lô, túi xách, chổi để làm sạch 
các bình chứa và thùng chứa, bộ vệ sinh để trong phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng, 
cốc có nắp, bàn chải đánh răng, dụng cụ đun nóng bình sữa không dùng điện, áo mưa, 
quần áo trẻ em, nón (mũ), giày, dép, vớ (tất).  

 

 
(210) 4-2018-31730 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) KYUSHIN PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. (ALSO DOING BUSINESS AS 
KYUSHIN SEIYAKU CO., LTD.)  (JP) 
No. 21-7, 1-Chome, Wada, Suginami-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trợ tim dùng cho chứng đau thắt ngực, co thắt tim hoặc mạch máu do 

thiếu ôxy, suy tim và bệnh tim. 
 

 
(210) 4-2018-31733 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) CERTIS U.S.A. L.L.C.   (US) 

9145 Guilford Road, Suite 175, 
Columbia, Maryland 21046, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2018-31734 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) CERTIS U.S.A. L.L.C.   (US) 

9145 Guilford Road, Suite 175, 
Columbia, Maryland 21046, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu dùng cho cây trồng nông nghiệp.  
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(210) 4-2018-31735 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 26.15.1 
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.   (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
of Ohio 44111, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm phủ ngoài dạng sơn dùng cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2018-31736 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH An Sơn   (VN) 

Số 3, ngõ 123 Âu Cơ, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch đường 
biển và đường bộ và đường hàng không; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ tour du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán bar; cho thuê phòng ở tạm thời; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ mát xa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-31737 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Lương Phương   (VN) 
Thôn Đình, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước chạy điện, bình nóng lạnh.  
 
 

(210) 4-2018-31738 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Flanerie Quốc tế   (VN) 
Tầng 2, số nhà 21, phố Tràng Tiền, 
phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giầy, dép, túi xách và phụ kiện (đồ trang phục). 
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(210) 4-2018-31739 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Xuân Sinh MI MAS  
(VN) 
Xóm Thượng, xã Cổ Loa, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất keo dính dùng trong công nghiệp; keo dán giấy dùng trong công nghiệp; 

chất dẻo dạng thô; keo silicon (hóa chất dùng để làm chất kết dính và trám phủ vết nứt).  
 

 
(210) 4-2018-31740 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Hậu  (VN) 

Thôn Tú Linh, xã Tân Bình, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phụ kiện máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-31741 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.8; A5.3.13; A3.1.24; A5.3.14 
(591) Trắng, đen, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị ánh 
Sáng Việt  (VN) 
Số 16, Lô 3, đường Cổ Linh, tổ 23, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại công tắc điện; dây điện; ổ cắm điện; biến thế điện; thiết bị ngắt mạch 

điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốp phát quang [LED]; đèn 
trần, đèn gắn trên nhà; đèn chùm, đèn treo; đèn xoắn, đèn uốn; bóng đèn.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại công tắc điện, dây điện, ổ cắm điện, biến thế điện, thiết bị 
ngắt mạch điện; mua bán thiết bị chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốp phát 
quang [LED], đèn trần, đèn gắn trên nhà, đèn chùm, đèn treo, đèn xoắn, đèn uốn, bóng 
đèn.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2145 

(210) 4-2018-31743 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.16; A3.1.24; 1.15.23; 4.5.15 
(731) Công ty TNHH may mặc Thăng 

Long   (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali; ba lô; túi du lịch; túi xách; ví các loại thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2018-31744 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.5; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH may mặc Thăng 

Long   (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali; ba lô; túi du lịch; túi xách; ví các loại thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2018-31745 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) Công ty TNHH may mặc Thăng 

Long   (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali; ba lô; túi du lịch; túi xách; ví các loại thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2018-31746 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24 
(731) Công ty TNHH may mặc Thăng 

Long   (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali; ba lô; túi du lịch; túi xách; ví các loại thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2018-31747 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Thanh 
Nguyên  (VN) 
176/16A đường Thạnh Xuân 25, khu phố 
2, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2018-31748 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) WENZHE CHEN  (CN) 

Room 701, No.11 of Dayuan, No. 102 of 
Changgangzhong Road, Haizhu District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 
P. R. China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; chuột [thiết bị ngoại vi máy vi tính]; miếng đệm 

lót cho chuột máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng cổng usb; màng bảo vệ chuyên 
dụng cho màn hình; bao chuyên dụng cho điện thoại thông minh; đi-ốt phát quang [led]; 
cầu dao điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; kính đeo mắt; 
kính râm; ắc quy lưu điện. 

 
Nhóm 24: Vải; lụa [vải]; vải lanh gia dụng; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ 
giường; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo ngủ; áo nịt ngực; đồ đi chân; mũ lưỡi trai [đồ đội 
đầu]; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn choàng; ca vát; khăn quàng cổ; thắt 
lưng bằng da [trang phục]; 

 

 
(210) 4-2018-31753 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Đinh Thị Hồng Phúc  (VN) 

131 ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, quần áo, khẩu trang, ví bóp, balô, dây nịt, phụ kiện ngành 

nails (làm móng), hóa mỹ phẩm, giày dép, túi xách, rau củ quả, trái cây, lương thực thực 
phẩm (gạo, tinh bột, bún, phở, cháo, miến, ngũ cốc), nước giải khát, nước ép trái cây, điện 
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thoại, điện tử, điện gia dụng, (tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, máy xay sinh tố, tủ đông, 
tủ mát, máy quạt, bếp điện, nồi cơm điện, bàn ủi). 

 

 
(210) 4-2018-31754 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HUNAN DULIANG TRADING CO. 

LTD   (CN) 
Fengxinke Room, East of 1/F, Unit 4, 
Building 97, Xintanglong Community, 
Youyi Village, Gaoqiao Street, Yuhua 
District, Changsha City, Hunan Province, 
China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cau đã qua chế biến (để ăn); đậu phụ; thịt; cá [không còn sống]; trái cây sấy; 
thủy sản đóng hộp. 

 
 

(210) 4-2018-31755 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HUNAN DULIANG TRADING CO. 

LTD  (CN) 
Fengxinke Room, East of 1/F, Unit 4, 
Building 97, Xintanglong Community, 
Youyi Village, Gaoqiao Street, Yuhua 
District, Changsha City, Hunan Province, 
China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cau đã qua chế biến (để ăn); đậu phụ; thịt; cá [không còn sống]; trái cây sấy; 
thủy sản đóng hộp. 

 
 

(210) 4-2018-31760 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng VIET 

SMILE  (VN) 
Lô L3 - 08 tầng L3 tại TTTM Vincom 44 
+ 46 đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng quà tặng thủ công mỹ nghệ làm bằng tay, túi, ví, balô bằng vải 
thêu tay thêu thổ cẩm.  
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(210) 4-2018-31761 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 6.1.2 

(731) Công ty TNHH thương mại 
SUKA Việt Nam  (VN) 
Số 2A, ngõ 17, đường Tô Hiến Thành, 

phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 

 
(210) 4-2018-31762 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 24.5.1; 26.1.10 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH phần mềm Ngô 
Hoàng  (VN) 
Lô A25, phường Quảng Thắng, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang web.  
 

 
(210) 4-2018-31763 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8 

(731) OBSHCHESTVO S 

OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU "ZELDIS"  

(RU) 

ul. Komsomolskaya, d. 1, pomeshchenie 

79, litera SHCH, Podolsk RU-142100 

Moskovskaya obl. Russian Federation  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dùng cho đồ da thuộc; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chất khử mùi dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; son môi; sáp thơm bôi 

tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ 

phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu gội khô. 
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(210) 4-2018-31764 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.25; A26.4.6; 26.4.7 
(731) OBSHCHESTVO S 

OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "ZELDIS"  
(RU) 

ul. Komsomolskaya, d. 1, pomeshchenie 
79, litera SHCH, Podolsk RU-142100 
Moskovskaya obl. Russian Federation  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem dùng cho đồ da thuộc; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chất khử mùi dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; son môi; sáp thơm bôi 
tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ 
phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu gội khô. 

 

 
(210) 4-2018-31765 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) OBSHCHESTVO S 

OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "ZELDIS"  
(RU) 

ul. Komsomolskaya, d. 1, pomeshchenie 
79, litera SHCH, Podolsk RU-142100 
Moskovskaya obl. Russian Federation   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dùng cho đồ da thuộc; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chất khử mùi dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; son môi; sáp thơm bôi 
tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ 
phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu gội khô. 

 

 
(210) 4-2018-31766 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Đình Cường Thắng  (VN)

381 ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhà thuốc (mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng 
trong ngành y). 
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(210) 4-2018-31767 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 2.1.11; 2.5.2 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng, đỏ, tím. 
(731) Bùi Thị Thanh Trang  (VN) 

399 Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa chua; trái cây đã được chế biến; trứng gà 

muối; trứng vịt muối; chả lụa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán hàng trực tuyến các sản phẩm sữa chua, đồ 
uống trên cơ sở sữa chua, trái cây đã được chế biến, trứng gà muối, trứng vịt muối, chả 
lụa, bánh fian, thạch các loại (thạch dừa, thạnh rau câu, thạch jelly, thạch thủy tinh, thạch 
trái cây, thạch phô mai), bánh da lợn, trà sữa, nước mủ trôm, nước mủ trôm trái cây. 

 

 
(210) 4-2018-31768 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.8; A2.3.16; A5.5.21; 5.5.4 
(591) Hồng, vàng, cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; kem bôi mặt; sữa tắm; mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2018-31769 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rửa mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
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(210) 4-2018-31770 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.13.1; 26.1.2; 24.17.20
(591) Cam, đen, tím. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da, son môi. 

 
 

(210) 4-2018-31771 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 

(Việt Nam)  (VN) 
16 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  
 
 

(210) 4-2018-31772 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty TNHH Sơn Seamaster 

(Việt Nam)   (VN) 
16 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  
 
 

(210) 4-2018-31773 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Đình Thái   (VN) 

82 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2018-31774 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng xanh. 
(731) Công ty TNHH Hanathai   (VN) 

148B Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cụ thể là trà giảm cân; trà thảo dược; trà được hãm 
với thảo dược.  

 

Nhóm 30: Trà; trà đen; trà xanh; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông 
tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe cụ 
thể là trà giảm cân, trà thảo dược, trà được hãm với thảo dược, trà, trà đen, trà xanh, đồ 
uống trên cơ sở trà, trà ướp lạnh. 

 

 
(210) 4-2018-31775 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng 
quần áo may sẵn BN  (VN) 
Số 4,6 đường Lê Thái Tổ, phường 2, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; mũ; đồ đội đầu; giày; dép. 
 

 
(210) 4-2018-31777 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) THE COCA-COLA COMPANY  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn được. 
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Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng và nước uống có ga (đồ uống); nước có 
hương vị trái cây (đồ uống không cồn); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; 
đồ uống có ga; đồ uống tăng lực và đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-31778 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) THE COCA-COLA COMPANY  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn được. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng và nước uống có ga (đồ uống); nước có 
hương vị trái cây (đồ uống không cồn); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; 
đồ uống có ga; đồ uống tăng lực và đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2018-31779 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế tạo 
thiết bị Tân Việt Mỹ  (VN) 
Thôn Vĩnh Khê (tại nhà ông Phùng Văn 
Thuần), xã An Đồng, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ làm bánh (giỏ đựng bánh; máy trộn khuấy không chạy điện cho mục 
đích gia đình, khuôn bánh ngọt; dụng cụ cắt bánh, đĩa đựng bơ; túi đựng đồ trang trí dùng 
cho người làm bánh kẹo (túi để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo)).  

 
 

(210) 4-2018-31780 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 24.15.2; A24.15.11 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
triển khai công nghệ Thiên 
Ân  (VN) 
Tầng 4, số 110 đường Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách; vận chuyển đồ đạc. 
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(210) 4-2018-31782 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.4.4; 25.1.25 

(591) Nâu, trắng, nâu nhạt, đen, ghi. 

(731) Công ty cổ phần trà Shan 
Long  (VN) 
Số 114A ngõ 114 phố Pháo Đài Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trà (chè). 
 

 
(210) 4-2018-31783 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; 25.5.2; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Sen Vàng 
Restaurant  (VN) 
Tổ 5B, khu 2, phường Vân Cơ, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách 

sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-31784 (220) 14.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) VALENT BIOSCIENCES LLC   (US) 

870 Technology Way, Libertyville, IL 

60048, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật.  
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(210) 4-2018-31787 (220) 14.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Hưng  (VN) 
221/49 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-31788 (220) 14.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đen, đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Trang   (VN) 
Tổ 01, thôn 06, xã Tà Nung, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-31789 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 
Cường Thịnh  (VN) 
Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại; móc treo bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng kim loại; ốc 
vít bằng kim loại, chốt, then cửa bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được: ống bằng kim loại, 
móc treo bằng kim loại, phụ kiện gá lắp bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, chốt, then 
cửa bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2018-31790 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 15.7.1; A15.7.3; A17.5.9; A17.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Trường 
Khang  (VN) 
Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại; chốt cửa (bằng kim loại); bản lề, ke cửa (bằng kim loại); 
móc cửa bằng kim loại); tay nắm cửa bằng kim loại.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được: khoá bằng kim loại, 
chốt cửa (bằng kim loại), bản lề, ke cửa (bằng kim loại), móc cửa (bằng kim loại), tay 
nắm cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2018-31791 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Cảnh  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
 

(210) 4-2018-31792 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Cảnh  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-31793 (220) 17.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Phước Hưng  (VN) 
Số 99 tổ 25, cụm 3 phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Điều hành các lớp thể dục thể hình; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khoẻ; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; trại huấn luyện 
thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ). 

 

 
(210) 4-2018-31794 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 26.15.15; 26.3.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

nội thất xây dựng Phố Xanh  
(VN) 
12/4 Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, cầu 

đường, thuỷ lợi; san lấp mặt bằng; tư vấn xây dựng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có 

động cơ, máy và thiết bị văn phòng; thi công trang trí nội thất. 

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng, kết cấu công trình cầu, đường bộ; thiết kế trang trí nội, 

ngoại thất; thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn thiết kế xây dựng và 

chuyển giao công nghệ; dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 
 

 
(210) 4-2018-31795 (220) 17.09.2018 

 (441) 26.11.2018 

(531) 11.3.18; A13.3.7; A13.3.9 (540) 

  

(731) Bùi Văn Thanh   (VN) 
Căn hộ 111B-C5, phường Nghĩa Tân, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-31796 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 

(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 

thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 

sau khi cạo râu, dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt, kem dưỡng ẩm cho da; 

phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 

nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 

phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 

phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 

chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt 

tóc; keo tạo dáng cho tóc, gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 

thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 

mắt; phấn nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 

làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, dầu 

dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2018-31797 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.3; 5.13.4; 26.7.5 
(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm MH Việt Nam  (VN) 
191 Gò Dưa, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-31798 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.3; 5.13.4; 26.7.5 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm MH Việt Nam  (VN) 
191 Gò Dưa, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang; cà phê hạt; đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-31800 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
nội thất Đồng Gia  (VN) 
Số 66, phố Thượng Thanh, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; lắp đặt cửa ra vào và cửa số; sơn nội thất 
và ngoại thất; lắp đặt thiết bị nhà bếp; dịch vụ nghề mộc. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang 
trí nội thất; thiết kế nội thất; đánh giá chất lượng cây làm gỗ. 
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(210) 4-2018-31801 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê 
GOLDEN BEANS  (VN) 
Số 497/23 Sư Vạn Hạnh, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn và đồ uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 

quán rượu phục vụ đồ ăn nhanh; quán cà phê và nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-31802 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê 
GOLDEN BEANS   (VN) 
Số 497/23 Sư Vạn Hạnh, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn và đồ uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 

quán rượu phục vụ đồ ăn nhanh; quán cà phê và nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-31803 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị lọc 
nước Minh Anh  (VN) 
Số 114 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, màng lọc, lõi lọc dùng cho hệ thống lọc nước.  
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(210) 4-2018-31804 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 701 lô 6 chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt).  
 
 

(210) 4-2018-31805 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 701 lô 6 chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt).  
 
 

(210) 4-2018-31806 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 701 lô 6 chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt).  
 

 
(210) 4-2018-31809 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Tăng Thành Sơn  (VN) 
134 Nguyễn Văn Kỉnh, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt máy khoan; máy phát điện; máy gia công kính; máy xay; dụng cụ cầm 
tay không vận hành thủ công.  

 

Nhóm 25: Mũ; quần áo lót; quần áo da; quần áo may sẵn; giầy; quần áo bơi.  
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(210) 4-2018-31810 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ sản xuất Mộc Sinh  (VN) 
237/98/14 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán giày; mua bán thắt lưng [trang phục]; 
mua bán nón mũ; mua bán ba lô; mua bán xe đạp.  

 

 
(210) 4-2018-31811 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.5.1; 3.5.20; A3.5.24 
(591) Xanh, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ sản xuất Mộc Sinh  (VN) 
237/98/14 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán giày; mua bán thắt lưng [trang phục]; 
mua bán nón mũ; mua bán ba lô; mua bán xe đạp.  

 

 
(210) 4-2018-31812 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Minh 
SOUTHERN   (VN) 
105 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; các chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2018-31813 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Minh 
SOUTHERN   (VN) 
105 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; các chế phẩm dược.  
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(210) 4-2018-31814 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; A8.1.16; 8.1.18 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH PURATOS GRAND-

PLACE Việt Nam  (VN) 
Số 51, đường số 8, khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mỳ; bánh làm từ bột mỳ; bánh kẹo; sô cô la; cacao; bột trộn sẵn phụ gia để 
làm bánh mỳ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ, đại lý ký gửi : bột mỳ, 
bánh làm từ bột mỳ, bánh kẹo, sô cô la, cacao, bột trộn sẵn phụ gia để làm bánh mỳ.  

 

 
(210) 4-2018-31815 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH PURATOS GRAND-

PLACE Việt Nam  (VN) 
Số 51, đường số 8, khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mỳ; bánh làm từ bột mỳ; bánh kẹo; sô cô la; cacao; bột trộn sẵn phụ gia để 
làm bánh mỳ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ, đại lý ký gửi: bột mỳ, 
bánh làm từ bột mỳ, bánh kẹo, sô cô la, cacao, bột trộn sẵn phụ gia để làm bánh mỳ.  

 

 
(210) 4-2018-31816 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Tăng Thành Sơn  (VN) 
134 Nguyễn Văn Kỉnh, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Giường ngủ; đồ gỗ mỹ thuật; khung tranh ảnh; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, 
giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] 
[đồ đạc]; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  
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(210) 4-2018-31818 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh   (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2018-31819 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh   (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 
 

(210) 4-2018-31820 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Y học Bản 
địa và Thương mại Việt Nam  
(VN) 
Số 129 phố Hải Đông, phường Lê Thanh 
Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31821 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y học Bản 
địa và Thương mại Việt Nam  
(VN) 
Số 129 phố Hải Đông, phường Lê Thanh 
Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-31823 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Y học Bản 
địa và Thương mại Việt Nam  
(VN) 
Số 129 phố Hải Đông, phường Lê Thanh 
Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31824 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Aqua Bigman  

(VN) 
554 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ 

uống); các loại đồ uống không cồn; nước giải khát băng trái cây; xi rô dùng cho đồ uống. 
 

 
(210) 4-2018-31826 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.16; 1.5.15; A1.5.3; 25.1.6 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, đỏ, trắng, 

xanh lá cây, vàng, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hồng 

Duyên   (VN) 
220 ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, 
huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (đã qua chế biến) như: tôm; cua; cá; mực. 
 

 
(210) 4-2018-31827 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 21.1.17; A5.3.13; 26.1.1; 2.9.1 
(591) Nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Cộng đồng rau sạch Chân 
Nhân  (VN) 
Thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 
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(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-31829 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.1.16; 2.1.30; 2.5.2 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Hoàn 
Châu   (VN) 
41 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; va li; cặp da; cặp học sinh.  
 

Nhóm 25: Giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, mũ (nón), túi xách, cặp xách, ba lô.  
 

 
(210) 4-2018-31830 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; 26.1.2; 1.15.14; 8.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh nhạt, xanh đậm, xám, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Enphavita Việt 
Nam  (VN) 
88 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2018-31831 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; 8.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Enphavita Việt 
Nam  (VN) 
88 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
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(210) 4-2018-31832 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh   (VN)
Lô D6/I, đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Vành xe máy; xích xe máy; phuộc nhún (giảm xóc) xe máy; má phanh xe máy; 

moay ¬ xe máy; hộp chắn xích xe máy.  
 

 
(210) 4-2018-31833 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh  
(VN) 
Lô D6/I, đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 12: Vành xe máy; xích xe máy; phuộc nhún (giảm xóc) xe máy; má phanh xe máy; 

moay ¬ xe máy; hộp chắn xích xe máy.   
 

 
(210) 4-2018-31834 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A24.15.11 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh   (VN)
Lô D6/I, đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Vành xe máy; xích xe máy; phuộc nhún (giảm xóc) xe máy; má phanh xe máy; 

moay ¬ xe máy; hộp chắn xích xe máy.  
 

 
(210) 4-2018-31835 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A14.7.20 
(591) Đen, xám, vàng. 
(731) Công ty TNHH LE BARBIER DE 

SAI GON   (VN) 
Số 53A Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2167 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề tóc.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ uốn tóc; dịch vụ tạo mẫu tóc; dịch vụ chăm sóc tóc.  
 

 
(210) 4-2018-31836 (220) 17.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồ uống vì sức 
khỏe   (VN) 
Cụm 4, xã Võng Xuyên, huyện PhúcThọ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  
 

 
(210) 4-2018-31838 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lưu Quốc Khánh  (VN) 
21 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-31839 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Diệp Văn Tính Em  (VN) 
543 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cơm, quán nhậu, quán 
nước giải khát.  

 

 
(210) 4-2018-31841 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A6.19.9; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, cam, đen, 

xanh lá cây đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ tổng 
hợp ánh Dương   (VN) 
85 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ vàng; tinh bột nghệ viên (dùng cho mục đích y tế).  
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Nhóm 30: Tinh bột nghệ vàng; tinh bột nghệ viên (dùng làm gia vị). 
 

 
(210) 4-2018-31842 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Thị Bích Ngọc  (VN) 
Thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31843 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
hóa mỹ phẩm Thái Hương  (VN) 
Số 6, ngõ 45, phố Đặng Trần Côn, 
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu dầu gội đầu và tinh dầu.  

 

 
(210) 4-2018-31844 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh phụ kiện Đăng 
Quân  (VN) 
17/20/19 TA11, tổ 10, khu phố 3, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi (thú nhồi bông).  

 

 
(210) 4-2018-31845 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Trái Tim Xanh  (VN) 
Số 253, Lương Thế Vinh, phường Cửa 
Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu camera.  
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(210) 4-2018-31846 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ ZEN  (VN) 
Phòng số 4, nhà 8, đường số 13, công 
viên Phần mềm Quang Trung, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về.  
 
 

(210) 4-2018-31847 (220) 17.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.5; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Lê Quang Trung  (VN) 
107 đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; 
thiết bị làm sạch nước; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, 
hệ thống và thiết bị nấu nướng, thiết bị làm sạch nước, dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 
 

(210) 4-2018-31848 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vạn 

Cường Phát  (VN) 
299/28C Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2018-31849 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kim khí 
BOSSAN Việt Nam  (VN) 
Số 36, lô 6 DV6, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị vệ sinh); bệ xí, chậu rửa cố định (thiết bị vệ sinh), chậu 

rửa cố định gắn chỗ bếp; hệ thống và thiết bị vệ sinh; cây nước nóng lạnh chạy điện; thiết 

bị xông hơi mát-xa; bình nước nóng lạnh trong nhà vệ sinh; đèn chiếu sáng; đèn chiếu 

sáng trang trí (mục đích chiếu sáng); quạt điện dùng trong gia đình, nồi cơm điện; bình 

nước nóng siêu tốc dùng điện; thiết bị nóng lạnh dùng năng lượng mặt trời; hút mùi dùng 

trong nhà bếp; tủ sấy bát; bếp ga, bếp từ; bếp hồng ngoại; lò vi sóng; máy rửa bát; máy 

giặt; máy pha cà phê dùng điện, tủ lạnh, điều hòa. 

 

Nhóm 19: Sàn gỗ; sàn nhựa (vật liệu xây dựng phi kim loại); vật liệu xây dựng phi kim 

loại; kính xây dựng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: bản lề bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, pít-tông hoãn 

xung/giảm xóc, bộ phận của máy móc, vòi hoa sen (thiết bị vệ sinh), bệ xí, rửa cố định 

(thiết bị vệ sinh), chậu rửa cố định gắn chỗ bếp, hệ thống và thiết bị vệ sinh; cây nước 

nóng lạnh chạy điện, thiết bị xông hơi mát-xa nước nóng lạnh trong nhà vệ sinh, đèn 

chiếu sáng, đèn chiếu sáng trang trí (mục đích chiếu sáng), quạt điện dùng trong gia đình, 

nồi cơm điện, bình nước nóng siêu tốc dùng điện, thiết bị nóng lạnh dùng năng lượng mặt 

trời, hút mùi dùng trong nhà bếp, tủ sấy bát, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, lò 

nướng máy rửa bát, máy giặt, máy pha cà phê dùng điện, tủ lạnh, sàn gỗ, sàn nhựa (vật 

liệu xây dựng phi kim loại), vật liệu xây dựng phi kim loại; kính xây dựng, điều hòa. 
 

 
(210) 4-2018-31851 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.1.25; 25.1.5; 25.1.9; 2.3.1; A2.3.2 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Hữu Hùng   (VN) 
Số 400 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, điều trị, chữa bệnh về da liễu.  
 

 
(210) 4-2018-31853 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3; 1.15.15 

(731) TOAGOSEI CO., LTD.  (JP) 

1-14-1, Nishi-Shinbashi, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Hồ dán và các chất dính khác dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia đình. 
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(210) 4-2018-31854 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.3 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh lò nem chả 
Hào Phượng  (VN) 
86 Dương Vân Nga (thửa đất số 3, tờ bản 

đồ B1), khu TĐC Nại Hiên Đông, 

phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Nem chua; nem thịt (được làm từ thịt, không phải nem cuộn); chả lợn; chả bò. 

 

Nhóm 35: Mua bán nem chua, nem thịt, chả lợn, chả bò. 
 

 
(210) 4-2018-31855 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ cờ, trắng, xanh nước biển, xanh tím, 

xám nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất và đầu tư An Thắng  
(VN) 
Nhà số 2 khu tái định cư tổ 7, phường 

Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; đồ 

chứa đựng bằng kim loại để lưu giữ hoặc vận chuyển; tôn tấm tôn cuộn; tôn lợp mái nhà. 
 

 
(210) 4-2018-31856 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
MIXA Việt  (VN) 
45D Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
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(210) 4-2018-31857 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.3.11; 26.1.1 

(591) Trắng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Pha Lê  (VN) 
A1607 chung cư Hoàng Anh Thanh 

Bình, phường Tân Hưng, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ cửa hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

 
(210) 4-2018-31858 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 21.1.17 

(591) Trắng, xanh da trời, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
xanh HPE SOLAR   (VN) 
465/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; tấm 

pin năng lượng mặt trời; thiết bị biến tần điện. 
 

 
(210) 4-2018-31859 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.17; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh da trời, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
xanh HPE SOLAR   (VN) 
465/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị thông minh dùng trong các tòa nhà, cụ thể là: thiết bị điện, điện tử: các 

loại công tắc điện, công tắc cảm ứng, ổ cắm điện, camera quan sát, khóa cửa điện tử, hệ 

thống điều khiển nhà thông minh, hệ thống điều khiển cửa tự động, màn hình LED; thiết 

bị báo cháy tự động; thiết bị cảm biến khói (dùng cho mục đích báo cháy); thiết bị cảm 

biến nhiệt độ (dùng cho mục đích báo cháy); thiết bị và dụng cụ báo hiệu: thiết bị và dụng 

cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 

thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 
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(210) 4-2018-31860 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao, giày cao su, dép, giày.  
 

 
(210) 4-2018-31861 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 5.3.6 
(591) Xanh lá cây, vàng chanh, xanh ô liu, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hoa Quả Bốn Mùa  (VN) 
KP4/2 KP Nội ô B, thị trấn Gò Dầu, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán tài 
chính.  

 

 
(210) 4-2018-31862 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 26.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí 
CTMEKONG   (VN) 
Lô 2-19A3, khu công nghiệp Trà Nóc 2, 
phường Phước Thới, quận ¤ Môn, thành 
phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-31865 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A16.1.5; 26.11.22 
(591) Đen, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Cao Duy Linh  (VN) 
Số 18 ngõ Hồ Bãi Cát, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng; đèn led dùng để chiếu sáng; đèn chùm treo; đèn trang trí; 
đèn trần; máng đèn.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; tư vấn bất động sản; cho thuê văn 
phòng và nhà xưởng; kinh doanh bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-31869 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lam. (540) 

 

(731) Cao Duy Linh  (VN) 
Số 18 ngõ Hồ Bãi Cát, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; bộ đồ cửa 

bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim loại; cửa xếp không 
bằng kim loại; cửa gập không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-31870 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lam. (540) 

 

(731) Cao Duy Linh  (VN) 
Số 18 ngõ Hồ Bãi Cát, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Môi giới quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; phát hàng quảng cáo; 

môi giới thương mại; dịch vụ tiếp thị; quảng bá tác phẩm nghệ thuật.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; quay phim; tổ chức trò chơi giải trí thực tế; tổ chức sự kiện 
âm nhạc, thể thao; giải trí qua truyền hình; trình diễn sân khấu.  

 
 

(210) 4-2018-31871 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 5.7.3; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh lam, cam, hồng, xanh da trời, tím, 

xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
thiết bị Khánh An  (VN) 
Số C9/5A khu phố Bình Thuận II, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2018-31872 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 25.7.25; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam, đỏ, tím, 

vàng, trắng, đen. 

(731) Vũ Phương Hân  (VN) 
91/1 ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2018-31874 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JASWILL  (VN) 
186 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; son môi; chất làm bóng môi; thuốc 

bôi lông mi mắt; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng cho lông mày, son môi, 

chất làm bóng môi, thuốc bôi lông mi mắt, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, nước thơm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, kem làm 

trắng da.  
 

 
(210) 4-2018-31875 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) ZHANG ZHENLIANG   (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 

Town, Bin Yang District, Guang Xi 

Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm; các chế 

phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2018-31877 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH KALA Việt 

Australia   (VN) 
Số 8 ngách 10 ngõ 135 phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc gây tê; thuốc giảm đau; chất sát trùng, diệt trùng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị tia X dùng cho mục đích y tế; ống tia X cho 
mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua và bán: dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2018-31878 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh da trời 

nhạt, xanh lá mạ, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Kala Việt 

Australia  (VN) 
Số 8 ngách 10 ngõ 135 phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc gây tê; thuốc giảm đau; chất sát trùng, diệt trùng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị tia X dùng cho mục đích y tế; ống tia X cho 
mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua và bán: dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31879 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) WIDE PROGRESS GLOBAL LIMITED  

(GB) 
Vistra Corporate Service Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, Virgin Islands, British 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; thẻ tích hợp [thẻ thông minh]; phần cứng máy 
tính; phần mềm máy tính; máy vi tính; máy tính bảng; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; máy tính xách tay 
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(notebook); túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; máy tính xách tay (laptop); thiết bị 
chứa dữ liệu máy vi tính; pin; máy nghe nhạc cầm tay; bộ sử dụng cho điện thoại không 
dùng tay; thiết bị liên lạc quang học; thiết bị liên lạc mạng; máy truyền phát điện thoại; 
máy trả lời tự động; điện thoại không dây; máy thu thanh; điện thoại thông minh; điện 
thoại di động; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị truyền phát âm 
thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; điện thoại hình; thiết bị định vị toàn cầu; điện thoại; thiết 
bị giám sát, không dùng cho mục đích y tế; dây treo trang trí điện thoại di động; thiết bị 
thu hình; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo hình ảnh; phần cứng máy vi tính để truy cập và 
truyền dữ liệu từ xa; máy vi tính đeo được trên người; phần mềm máy tính và ứng dụng 
máy tính dành cho mục đích sức khỏe và thể hình, đặc biệt để giám sát và ghi nhịp tim; 
thiết bị di động kỹ thuật số điện tử và máy tính đi kèm với thiết bị di động kỹ thuật số 
điện tử và máy tính khác, như là điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính cầm 
tay, máy tính bảng, sổ tay điện tử, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, máy nghe nhạc, máy 
ảnh và thiết bị đeo được trên người; phần mềm máy ví tính để hỗ trợ chia sẻ nội dung giữa 
các thiết bị di động kỹ thuật số điện tử và máy tính; nhật ký điện tử; thiết bị kỹ thuật số hỗ 
trợ cá nhân; máy ảnh [chụp ảnh]. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ hộp thư thoại; cung cấp kết nối viễn thông tới mạng máy tính toàn cầu; 
thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin 
về viễn thông; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; thông tin liên lạc bằng điện 
thoại; truyền phát dữ liệu; dịch vụ điện thoại; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính; gửi tin nhắn; dịch vụ điện báo; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền thư 
điện tử; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang. 

 

 
(210) 4-2018-31880 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hộp Bí Mật  (VN) 
147/16 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-31881 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.21; 4.5.5; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Như Thu  (VN) 
Số 161 đường Phan Đăng Lưu, phường 
Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm làm đẹp, chế phẩm vệ sinh, kem dưỡng da, nước 
hoa, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, quần áo, giày dép, văn phòng phẩm, đồ trang trí cây 
noel, đồ chơi; dịch vụ trưng bày hàng hóa để trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2018-31882 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.3.23; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Quốc Khánh  (VN) 
Thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, dầu nhớt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-31883 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; 25.5.1; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
mới Eco  (VN) 
Số 22/15 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Then ổ khoá; bản lề hộp bằng kim loại; khoá chốt hộp bằng kim loại; chốt hộp 
bằng kim loại; chìa khoá; nút bấm bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; khoá lò xo; 
khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện. 

 

Nhóm 09: Khoá điện. 
 

Nhóm 20: Thẻ khoá bằng nhựa [không mã hoá]; thẻ nhựa làm chìa khoá [không mã hoá]; 
chìa khoá dạng thẻ nhựa [không mã hoá]. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa khoá an toàn. 
 

Nhóm 45: Mở khoá an toàn. 
 

 
(210) 4-2018-31884 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA   (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2018-31885 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2018-31886 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2018-31887 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2018-31888 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung
Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 
cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 
phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 
từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 
cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-31889 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Dược phẩm Quốc tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2018-31890 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xanh lá cây 

sẫm, đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư thương mại Thành 
Long  (VN) 
Số 37 ngõ 67, phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 
bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  

 

 
(210) 4-2018-31891 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.4; 24.13.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Trần Đức Hoài  (VN) 
503 tổ 17, đường Tân Tiến 3, thôn Lạc 
Thiện, thị trấn D'Ran, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-31892 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2018-31893 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.24; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Oceanic Idol  (VN) 
Số nhà 070, Tổ 16, phường Ngọc Xuân, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; dầu gội; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy 
làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sưởi ấm; thiết bị tích nhiệt. 

 

Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia 
dụng; bộ bát đĩa; giàn phơi đồ giặt; chai lọ. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; cà phê chưa rang. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
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đích bán lẻ; phân phát hàng mẫu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn chế 
phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31894 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A8.1.16 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá mạ, trắng, đen.
(731) Trần Thị Xuân Hồng  (VN) 

62-B2/3A, khu dân cư khu vực 5, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Thạch rau câu (dạng kẹo bánh); bánh; kẹo; trà; cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập thạch rau câu (dạng kẹo bánh), bột rau câu, bánh, kẹo, trà, 
cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-31895 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.19; 3.7.5; A3.7.24 
(591) Tím, tím đen. 

(540) 

  

(731) Trần Đức Nguyên  (VN) 
Số 51/25 Phú Lộc, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn; tổ chức sự kiện về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, giải trí, thể 

thao. 
 

 
(210) 4-2018-31896 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) SILVERLINE ENDUSTRI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI   (TR) 
Organize Sanayi Bolgesi Merzifon 
Amasya TURKEY 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; quạt thông gió và máy hút mùi; bếp nấu; lò, 
không sử dụng cho phòng thí nghiệm; máy điều hoà không khí; lò vi sóng [thiết bị nấu 
nướng]. 
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(210) 4-2018-31897 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ATHLETA (ITM) INC.   (US) 

2 Folsom Street, San Francisco, 
California, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt (mắt kính và kính râm). 
 

 
(210) 4-2018-31898 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Trắng, vàng gold. 
(731) Nguyễn Ngọc Tuấn  (VN) 

Khu phố 6, phường Mỹ Bình, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm 
làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: yến sào, yến sào đã qua sơ chế, yến 
sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường 
phèn, súp yến). 

 

 
(210) 4-2018-31899 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 26.4.9; A7.1.12; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần X'plus Việt 

Nam  (VN) 
Số 67 Vũ Tông Phan, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: trần thạch cao, sàn gỗ, tấm tường trang 
trí trong nhà, đèn điện, đèn led, đồ gỗ nội thất (gồm bàn, ghế, giuờng, tủ, kệ, giá). 

 

 
(210) 4-2018-31900 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Hé kinh doanh DE.TÇm  (VN) 
Số 33 phố Yên Thế, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du 
lịch.  

 

 
(210) 4-2018-31901 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Diễm Thùy  (VN) 
Căn hộ T2-B19.04, KDC cao cấp Masteri 
Thảo Điền, 159 Xa lộ Hà Nội, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu; dịch vụ viện 
điều dưỡng; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2018-31902 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, nâu. 
(731) SM CO., LTD.  (KR) 

04175, Hanshin B/D 1414, Mapo-daero 
Mapo gu Seoul Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm cho cũi đẩy của trẻ em; giá sách (đồ đạc). 
 

 
(210) 4-2018-31903 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) 1. KABUSHIKI KAISHA NARIS 

KESHOUHIN (ALSO TRADING AS 
NARIS COSMETICS CO., LTD.)  (JP) 
1-11-17, Ebie, Fukushima-Ku, Osaka, 
Japan 
2. KABUSHIKI KAISHA 
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS 
(ALSO TRADING AS 
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS 
CO., LTD.)  (JP) 
9-1, Shinmatsudo-Higashi, Matsudo-Shi, 
Chiba-Ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 
dùng cho mục đích y tế; nước hoa; móng (tay, chân) giả; lông mi giả; bông dạng miếng 
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dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm để xức sau khi tắm; nước thơm làm trắng da mặt 
[mỹ phẩm]; mặt nạ dưỡng trắng; huyết thanh dưỡng trắng da [mỹ phẩm]; sữa dưỡng trắng 
da [mỹ phẩm];sữa dưỡng da chống nắng [mỹ phẩm]. 

 

 
(210) 4-2018-31904 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, xanh lá cây, xám, trắng. 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-31905 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 5.5.4; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Hồng, vàng, cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm; nước hoa; son môi.  

 

 
(210) 4-2018-31906 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm; nước hoa; son môi.  
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(210) 4-2018-31907 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH Như Nguyệt  
(VN) 
158/C6 Phan Anh, phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31908 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.7.5 

(591) Cam, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH Nguyễn Việt 
Tiên  (VN) 
55 Trần Văn Quang, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả; răng làm bằng sứ các loại; hàm răng giả.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: răng giả, răng làm bằng sứ các loại, hàm răng giả.  
 

 
(210) 4-2018-31909 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH Han Mét  (VN) 
Số 117/10/10A Huyền Trân Công Chúa, 

phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh); bánh mì thịt nướng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống cụ thể là quán kem (kem ăn); quán cà phê; quán rượu; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-31911 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Ghi, trắng. 
(731) MIWAMI CO., LTD.  (KR) 

81 Simyo-gil, Namwon-si, Jeonbuk-do, 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (đồ uống) đã được làm lạnh; trà (chè). 

 

 
(210) 4-2018-31912 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, xanh nõn chuối. 
(731) MIWAMI CO., LTD.  (KR) 

81 Simyo-gil, Namwon-si, Jeonbuk-do, 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (đồ uống) đã được làm lạnh; trà (chè). 

 

 
(210) 4-2018-31914 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A9.7.19; A11.3.7; A11.1.6; 26.1.1; 26.1.4
(591) Đen, xám đen, đỏ, vàng nhạt, vàng, da cam.
(731) Vũ Thị Kiều Trang  (VN) 

Số 23, tổ dân phố số 4, thị trấn Quế, 
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-31915 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 26.1.6 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) GLOBAL GROUP CORP  (JP) 

2-14-36, Fujimi, chiyoda-ku, Tokyo 102-
0071, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; tư vấn về giáo dục đào tạo; thông tin giáo dục; hướng dẫn 
nghề nghiệp; tư vấn du học.  

 

 
(210) 4-2018-31916 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.1; A3.2.4; 11.3.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, ghi. 

(540) 

 

(731) Hoàng Văn Nguyên  (VN) 
Căn hộ 508, tòa V2, Home City, số 177 
Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-31918 (220) 17.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 14.1.1; A14.1.3; A12.3.11 
(591) Cam, xanh, trắng, đen. 
(731) Trương Thanh Long  (VN) 

Số 47 Hàng Đường, phường Hàng Đào, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy làm sạch đường ống nước.  
 

 
(210) 4-2018-31921 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Đỗ Phước An  (VN) 

ấp Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; sữa bột 
dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em. 

 

 
(210) 4-2018-31922 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.12; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Bảo Khoa  (VN) 
G83A ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-31924 (220) 17.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.15; 9.7.1 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thái Sơn  (VN) 
67 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán trà sữa, dịch vụ cung cấp đồ uống (trà sữa) do nhà 

hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-31925 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao ABIPHA   (VN) 
Lô đất CN-2 khu công nghiệp Phú 
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y.  

 

 
(210) 4-2018-31929 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể (không chứa thuốc); 

chế phẩm mỹ phẩm và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, 
dưỡng ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế 
phẩm tẩy trang; khăn giấy được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế 
phẩm nhuộm màu cho tóc; chế phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-31930 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể (không chứa thuốc); 

chế phẩm mỹ phẩm và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để làm sạch, rửa, 
dưỡng ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế 
phẩm tẩy trang; khăn giấy được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế 
phẩm nhuộm màu cho tóc; chế phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-31931 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; 8.7.5; A8.5.15; 

25.5.25 
(591) Nâu, trắng, vàng, đỏ, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
 

 
(210) 4-2018-31932 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; 8.7.5; 25.5.25 
(591) Đỏ, cam, trắng, vàng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
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(210) 4-2018-31933 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; 8.7.5; 25.5.25 

(591) Xanh lá, trắng, đỏ, cam, vàng. 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
 

 
(210) 4-2018-31934 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; 8.7.5; A8.5.15 

(591) Nâu, trắng, vàng, đỏ, xanh lá. 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
 

 
(210) 4-2018-31935 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; 8.7.5; 25.5.25 

(591) Nâu, cam, đỏ, trắng, vàng, xanh lá. 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
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(210) 4-2018-31936 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25; 25.1.6; 8.7.5 

(591) Nâu, đỏ, cam, trắng, vàng, xanh lá. 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
 

 
(210) 4-2018-31937 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; 8.7.5; 25.5.25; 

8.5.1 

(591) Nâu, đỏ, trắng, vàng, xanh lá. 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
 

 
(210) 4-2018-31938 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A24.15.7 

(731) ZHONGSHAN CITY HANPAI 

ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 

2nd of Plant No.1, Rich Road, Nantou 

Town, Zhongshan, Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa cửa sinh trắc học vân tay; khóa điện; cầu dao điện; hệ thống phòng trộm, 

chạy điện; thiết bị thu hình; máy tính bảng.  
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(210) 4-2018-31939 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(731) BEIJING JINGHENGTENGWEI 

KEJIAN TRADING CO., LTD.  (CN) 
306, 3rd Floor, 28-09 Nanhuan Road, 
Chengbei Street, Changping District, 
Beijing, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; miếng đệm lót 
chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính; 
máy tính bỏ túi; thiết bị sạc cho pin điện; kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; thiết bị ngoại 
vi máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2018-31940 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) EFKO FOODS PLC  (CY) 

Boumpoulinas, 11, 1st floor, CY-1060. 
Nicosia, Republic of Cyprus 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh; 
dịch vụ chức năng văn phòng. 

 

 
(210) 4-2018-31941 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) OBSHCHESTVO S 

OGRANITCHENNOY 
OTVETSTVENNOST'YU 
"KOORDINIRUYUSHCHY 
RASPREDELITEL'NY TSENTR 
"EFKO-KASKAD"  (RU) 

ul. Frunze 4, RU-309850 Belgorodskaya 
obl., g. Alekseevka, Russian Federation 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh; 
dịch vụ chức năng văn phòng. 
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(210) 4-2018-31942 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) OBSHCHESTVO S 

OGRANITCHENNOY 
OTVETSTVENNOST'YU 
"KOORDINIRUYUSHCHY 
RASPREDELITEL'NY TSENTR 
"EFKO-KASKAD"  (RU) 

ul. Frunze 4, RU-309850 Belgorodskaya 
obl., g. Alekseevka, Russian Federation 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh; 
dịch vụ chức năng văn phòng. 

 

 
(210) 4-2018-31943 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) OBSHCHESTVO S 

OGRANITCHENNOY 
OTVETSTVENNOST'YU 
"KOORDINIRUYUSHCHY 
RASPREDELITEL'NY TSENTR 
"EFKO-KASKAD"  (RU) 

ul. Frunze 4, RU-309850 Belgorodskaya 
obl., g. Alekseevka, Russian Federation 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh; 
dịch vụ chức năng văn phòng. 

 

 
(210) 4-2018-31944 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, nâu, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
và đầu tư giáo dục H3T  (VN) 
61C Tú Xương, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2018-31946 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Đào Thị Đan Thư  (VN) 
120/63 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; tấm phủ giường [khăn trải giường]; vỏ nệm; áo gối; chăn bông.  
 

Nhóm 35: Mua bán chăn; mua bán tấm phủ giường [khăn trải giường]; mua bán vỏ nệm; 
mua bán áo gối; mua bán chăn bông.  

 

 
(210) 4-2018-31947 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 15.7.1; 1.17.11; A26.3.5; 1.5.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Việt 
Long An  (VN) 
Lô MG4-2, đường số 1, KCN Đức Hòa 
1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 06: Nhà tiền chế [bộ lắp ghép] bằng kim loại; tấm nâng hàng để vận chuyển bằng 
kim loại; công trình xây dựng bằng thép; khuôn kim loại [dùng cho xưởng đúc]; thép góc; 
thép cán thô [luyện kim].  

 
Nhóm 07: Máy gia công kim loại; thiết bị để gia công cơ khí.  

 

 
(210) 4-2018-31949 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.25; 18.2.1 
(731) TCM CORPORATION PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
238 Vipavadee Rangsit Road, Sanambin 
Sub-district, Don Muang District, 
Bangkok 10210, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; chiếu; thảm dày phủ sàn. 
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(210) 4-2018-31950 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A3.7.25 

(731) MING-CHENG CHEN  (TW) 

No.162, Nanzihsin Rd., Nanzih Dist., 

Kaohsiung City 811, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng nhỏ phục vụ thức ăn và đồ uống; nhà hàng cung cấp đồ ăn 

nhanh; cửa hàng phục vụ gà rán do nhà hàng thực hiện; nhà hàng cung cấp món lẩu; nhà 

hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-31951 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) LY EANG HAY  (KH) 

No.138 Bis, Str. 110, Sangkat Chom 

Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh, 

Cambodia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31952 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) SHENZHEN OHAN TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 

No.6G-005-6G-006 and No.6G-025-6G-

026, 6th Floor, Phase Two, Huanan 

International Leather and Leatherware 

Raw Material Logistics Area, No.1 

Huanan Avenue, Pinghu Street, 

Longgang District, Shenzhen City, China

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; vỏ hộp loa; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối 

điện]; điện thoại thông minh; pin điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; bộ 

nguồn dự phòng [pin sạc lại được]; thiết bị truyền thông mạng; thiết bị ngoại vi máy vi 

tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải về]. 
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(210) 4-2018-31953 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.1; 26.1.2; A1.1.10; 6.1.2 
(731) Công ty cổ phần xi măng Kiên 

Giang   (VN) 
Số 298, khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên 
Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
 

 
(210) 4-2018-31954 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nước giải khát ALOEFIELD  (VN)
Số 19B/2A khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát, nước uống tăng lực (dùng để giải khát); nước ngọt.  
 
 

(210) 4-2018-31955 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nước giải khát ALOEFIELD  (VN)
Số 19B/2A khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát, nước uống tăng lực (dùng để giải khát); nước ngọt.  
 
 

(210) 4-2018-31956 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nước giải khát ALOEFIELD  (VN)
Số 19B/2A khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát, nước uống tăng lực (dùng để giải khát); nước ngọt.  
 

 
(210) 4-2018-31957 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.5; 18.2.1 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) RE CO., LTD.  (TW) 

3F., No.51, Ln. 258, Ruiguang Rd., 
Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; quảng cáo trực tuyến qua mạng máy 
tính; đại lý xuất nhập khẩu; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; thông tin và 
tư vấn thương mại cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; hãng 
thông tin thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2018-31958 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH An Lạc Phú  (VN) 
161/29 Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

 
(210) 4-2018-31960 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 1.15.15; A12.3.11 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hưng Phát   (VN) 
Nhà ông Trần Quốc Hưng, thôn ái 
Quốc, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, 
tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua: thiết bị lọc nước sử dụng trong gia đình, thiết bị lọc nước sử dụng trong 
công nghiệp, thiết bị xử lý nước khi sử dụng trong công nghiệp, thiết bị làm mềm nước, 
thiết bị làm sạch nước có vòi khóa nước không có chức năng lọc, téc chứa nước và các 
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loại bình chứa nước, đường ống dẫn nước, nước khoáng đóng chai, nước tinh khiết đóng 
chai, nước uống có ga; bán thiết bị lọc nước sử dụng trong gia đình, thiết bị lọc nước sử 
dụng trong công nghiệp, thiết bị xử lý nước khi sử dụng trong công nghiệp, thiết bị làm 
mềm nước, thiết bị làm sạch nước có vòi khóa nước không có chức năng lọc, téc chứa 
nước và các loại bình chứa nước, đường ống dẫn nước, nước khoáng đóng chai, nước tinh 
khiết đóng chai, nước uống có ga; xuất khẩu: thiết bị lọc nước sử dụng trong gia đình, 
thiết bị lọc nước sử dụng trong công nghiệp, thiết bị xử lý nước khi sử dụng trong công 
nghiệp, thiết bị làm mềm nước, thiết bị làm sạch nước có vòi khóa nước không có chức 
năng lọc, téc chứa nước và các loại bình chứa nước, đường ống dẫn nước, nước khoáng 
đóng chai, nước tinh khiết đóng chai, nước uống có ga; nhập khẩu: thiết bị lọc nước sử 
dụng trong gia đình, thiết bị lọc nước sử dụng trong công nghiệp, thiết bị xử lý nước khi 
sử dụng trong công nghiệp, thiết bị làm mềm nước, thiết bị làm sạch nước có vòi khóa 
nước không có chức nắng lọc, téc chứa nước và các loại bình chứa nước, đường ống dẫn 
nước, nước khoáng đóng chai, nước tinh khiết đóng chai, nước uống có ga. 

 

 
(210) 4-2018-31961 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 25.5.1; 25.7.25 
(591) Trắng, đen, vàng cát. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hương  (VN) 
Trung tâm xã Đông Phú, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm 

có nguồn gốc thảo mộc; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2018-31962 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.20; 26.1.1; 3.7.16; A1.1.5 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, đỏ, nâu, 

đen, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Phương   (VN) 
Số 97 đường ĐX 043, khu phố 5, phường 
Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến sơ chế; tổ yến sạch khô; tổ yến sạch tươi; tổ yến chưng; tất cả 

thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn) giải khát đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: yến sào, tổ yến sơ chế, tổ yến sạch khô, tổ yến sạch 
tươi, tổ yến chưng, nước yến giải khát đóng chai.  
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(210) 4-2018-31963 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A11.1.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Lê Duy Long  (VN) 
Căn hộ số 2009 tòa A1, khu đô thị 
Vinhomes Gardenia, phố Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-31964 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Thành Lâm   (VN) 
Số 6, ngách 5, ngõ 20, đường Nguyễn 
Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán; tranh ảnh, tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, sáp thạch cao và chất 
dẻo, đồ gốm.  

 

 
(210) 4-2018-31966 (220) 17.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 5.7.11 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh cốm, trắng, đỏ, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Thanh 
Thủy   (VN) 
Số 74, ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu bưởi, tinh dầu sả, tinh chất (tinh dầu) bạc hà; tất cả dùng cho mỹ 

phẩm và thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 29: Yến sào, tổ yến sơ chế, tổ yến đã qua chế biến, trái cây chế biến; tất cả thuộc 
nhóm này.  

 
Nhóm 31: Các loại trái cây tươi gồm: ổi, bưởi, chanh, măng cụt, sầu riêng, bơ.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: tinh dầu bưởi, tinh dầu sả, tinh chất (tinh dầu) bạc hà, 
yến sào, tổ yến sơ chế, tổ yến chế biến, trái cây chế biến, quả ổi, quả bưởi, quả chanh, quả 
măng cụt, quả sầu riêng và quả bơ.  
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(210) 4-2018-31967 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN)
488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: chè (trà).  
 

 
(210) 4-2018-31970 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.10; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Anh Việt   (VN) 
Số nhà 767, phố Lý Bôn, phường Trần 
Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa răng.  
 

 
(210) 4-2018-31971 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A16.3.3; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng.

(540) 

 

(731) Phạm Văn Học   (VN) 
C2A1115 - Ecohome 2 - Tân Xuân, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; tổ chức các chuyến du lịch; chuyên chở hàng hóa; môi giới 
vận tải; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 
 

(210) 4-2018-31972 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; A1.1.10; A1.1.3; 26.3.2 
(591) Xanh da trời đậm, xanh lá cây, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại y dược Sao Mai  
(VN) 
Số 42, lô 15, tuyến đường 9, khu đô thị 
Petro Thăng Long, phường Quang Trung, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, mua bán thiết bị y tế.  
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(210) 4-2018-31973 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A1.1.9; A26.1.18; 26.11.3; 

A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh da trời, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện đa khoa khu vực 
Hóc Môn   (VN) 
65/2B, đường Bà Triệu, thị trấn Hóc 
Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (dịch vụ y tế tại bệnh viện). 
 
 

(210) 4-2018-31974 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 9.7.1; A19.1.12; 11.3.14 (540) 

  

(731) Chu Thị Thảo  (VN) 
Số 201 phố Kim Đồng, phường Hợp 
Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 
Bằng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2018-31975 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Bình Thuận Phát  
(VN) 
Tổ 10, đường Tố Hữu, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-31976 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Bình Thuận Phát  
(VN) 
Tổ 10, đường Tố Hữu, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước. 
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(210) 4-2018-31978 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A24.15.11 
(591) Xanh da trời, hồng, vàng, tím, xanh cốm.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ chơi 
Tokid Việt Nam  (VN) 
Đội 2, thôn Từ Châu, xã Liên Châu, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-31979 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11 
(591) Xanh coban, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Văn  (VN) 
P1902 toà CT8B The Spark, đô thị 
Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm, thiết bị để sinh hơi nước, đun nấu, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và các thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-31980 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 25.5.1; A14.7.9 
(591) Xanh coban, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Văn  (VN) 
P1902 tòa CT8B The Spark, đô thị 
Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm lạnh; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; sửa chữa bơm. 

 

 
(210) 4-2018-31981 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 1.5.1; A17.5.9 
(591) Đỏ, đỏ cam, xanh nước biển, xanh lam, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lan Vũ  (VN) 
Tổ 99, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn kim loại. 
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(210) 4-2018-31982 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) Vàng, xanh dương. (540) 

  

(731) Báo Người Lao Động  (VN) 
123 - 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Báo chí; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dàn dựng buổi biểu diễn, sản xuất buổi biểu diễn.  

 

 
(210) 4-2018-31984 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 2.5.6; A2.5.23 
(591) Hồng, trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Tân Trường 
Phát  (VN) 
Số 180/5 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 06: Khung võng; khung nôi; khung giường; khung ghế; móc treo; khung mắc màn; 
tất cả bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy đưa võng dùng điện. 
 
 

(210) 4-2018-31985 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Highland Rice  
(VN) 
Số nhà 92/1A, phường 4, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 
 

(210) 4-2018-31986 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HUSONA Việt 
Nam  (VN) 
119C đường Nguyễn Thị Thập, KP8, 
phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2205 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 32: Nước suối (đồ uống). 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, rượu, nước suối (đồ uống), thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2018-31987 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nguyên Nga  (VN) 
Số 5, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang ngọc trai; ngọc trai; đồ kim hoàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, nữ trang ngọc trai, ngọc trai, đồ kim hoàn. 
 

 
(210) 4-2018-31988 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam  (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-31989 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208-E2, TT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
sơ sinh, sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-31990 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208-E2, TT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
sơ sinh, sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-31991 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208-E2, TT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-31992 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208-E2, TT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2018-31993 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208-E2, TT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
sơ sinh, sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-31994 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ nội thất An Việt  
(VN) 
Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, đồ mỹ thuật, đồ trang 

trí làm bằng gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-31995 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Tăng   (VN) 
Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; thiết bị lọc nước; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bình nước nóng cho nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2018-31996 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Ngô Văn Tăng   (VN) 
Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2018-31997 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Ngô Văn Tăng   (VN) 
Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; thiết bị lọc nước; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bình nước nóng cho nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2018-31998 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Ngô Văn Tăng   (VN) 
Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2018-31999 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh, vàng, đỏ cam. 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần đầu tư phát 
triển Quốc tế Năng lượng 
HTC  (VN) 
Ki ốt số 6, tổ 32, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; quạt điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; 

hệ thống và thiết bị nấu nướng; bình nước nóng cho nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2018-32000 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Nhật 
Thăng   (VN) 
Số 22 Lê Thế Hiếu, khu phố 8, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (âmpli); micrô; đầu đọc đĩa kỹ thuật số; thiết bị truyền phát 
tín hiệu điện tử; ăng ten hình lòng chảo. 
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(210) 4-2018-32001 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 1.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Trần Gia   (VN) 
Số 66, ngách 28/164 phố Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chịu lửa; nước men bóng; chất pha loãng sơn; sơn; sơn lót. 
 

 
(210) 4-2018-32002 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HEALTH HOUSE  
(VN) 
Lô 8- TT4, đường Trần Văn Lai, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2018-32004 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, cam, xanh 

đen, xanh dương đậm, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Trần Thế Chung  (VN) 
Khu 10, xã Phượng Mao, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; quạt điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; 
hệ thống và thiết bị nấu nướng; bình nước nóng cho nhà tắm. 

 

 
(210) 4-2018-32005 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.4; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
D&Q  (VN) 
Tầng 14, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; hương liệu 
dùng cho bánh ngọt [tinh dầu]; tinh dầu; tinh dầu chanh. 

 

Nhóm 30: Mật ong; gừng (gia vị); nghệ vàng (gia vị); nghệ cho thực phẩm. 
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(210) 4-2018-32006 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thăng Mai  (VN) 
Số 71/4X, tổ 3, KP 1A, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Mứt nhão, mứt ướt; rau, củ, đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2018-32007 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Phúc Linh  (VN) 
Số nhà 5C, ngõ 77, đường Xuân La, tổ 
17, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán: bánh, kẹo, rượu, bia, thuốc lá, cà phê, chè, thực phẩm đã qua chế 

biến, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
lương thực, thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực 
vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, 
tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, 
duợc liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống lưu động.  

 

 
(210) 4-2018-32008 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ thời trang Duy 
Nguyễn  (VN) 
Số 246, đường Nghi Tàm, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, bán buôn bán lẻ các sản phẩm: hàng dệt may thời trang, quần áo, 
giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2018-32009 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-32010 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-32011 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-32012 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phan Huy  (VN) 
Số 249/4 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước lau sàn nhà; nước tẩy bồn cầu; nước giặt; 
nước xả vải.  
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(210) 4-2018-32013 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phan Huy   (VN) 
Số 249/4 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 03: Nước lau sàn nhà; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; bột giặt; nước giặt; nước xả 

vải  
 

Nhóm 29: Thực phẩm, cụ thể là: thịt cá; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

trứng, sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

Nhóm 30: Đồ gia vị; cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt; kẹo.  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả; 

nước uống tinh khiết phục vụ cho tiêu dùng.  
 

 
(210) 4-2018-32014 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đào tạo Nails 
Xuân  (VN) 
936A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-32015 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.3.2; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Tân NT  (VN) 
Lô A6 Cụm Công Nghiệp vừa và nhỏ 

Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; lá nhôm; khung cửa sổ bằng kim loại; cửa 

nhôm; cửa sổ bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm thanh nhôm, lá nhôm, cửa nhôm, khung cửa sổ bằng 

kim loại, cửa sổ và cửa ra vào bằng kim loại, tấm nhôm ốp trần, tấm nhôm ốp tường, thép, 

ống thép.  
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(210) 4-2018-32016 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.3.2; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Tân NT   (VN) 
Lô A6 Cụm Công Nghiệp vừa và nhỏ 

Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; lá nhôm; khung cửa sổ bằng kim loại; cửa 

nhôm; cửa sổ bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm thanh nhôm, lá nhôm, cửa nhôm, khung cửa sổ bằng 

kim loại, cửa sổ và cửa ra vào bằng kim loại, tấm nhôm ốp trần, tấm nhôm ốp tường, thép, 

ống thép.  
 

 
(210) 4-2018-32017 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trung tâm 
nghiên cứu phát triển giáo 
dục VICTORIA  (VN) 
Số 403 Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí. 
 

 
(210) 4-2018-32018 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, hồng, tím, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trung tâm 
nghiên cứu phát triển giáo 
dục VICTORIA  (VN) 
Số 403 Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(210) 4-2018-32020 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, hồng, tím, xanh dương, xanh lá cây, 

xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trung tâm 
nghiên cứu phát triển giáo 
dục VICTORIA  (VN) 
Số 403 Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí. 
 

 
(210) 4-2018-32021 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.4; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng, đỏ cam, xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Võ Gia 
Phú Quốc  (VN) 
Thửa đất số 251, tờ bản đồ 125, đường 

Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-32022 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 

(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, trắng. 

(731) Hội người mù Thái Bình  (VN) 
Số 276, đường Trần Thánh Tông, phường 

Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Tẩm quất; chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2018-32023 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Cam, nâu, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Giấy và Bao 
bì Bình Xuyên  (VN) 
Cụm công nghiệp Hương Canh, thị trấn 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, tờ giấy văn phòng phẩm, bìa giấy bọc văn phòng phẩm, giấy để bao gói.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, tờ giấy văn phòng phẩm, bìa giấy bọc văn phòng phẩm; giấy để 
bao gói. 

 

 
(210) 4-2018-32024 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XBLUE  (VN) 
Khu văn phòng SENoffice, L18-11-13, 
tầng 18, tòa nhà Vincom Center, số 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ rửa xe; 

trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng).  
 

Nhóm 39: Cho thuê xe; cho thuê chỗ để xe; bãi đỗ xe; cho thuê bãi đỗ xe; kho hàng hóa; 
dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cất giữ hàng hóa; cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; 
dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; cho thuê khung để 
chở hành lý gắn trên nóc xe cộ; cho thuê xe cộ.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ.   

 

 
(210) 4-2018-32025 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.7.23; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
quốc tế Hoa Quả Sơn   (VN) 
Số nhà 41, ngõ 241, đường Chiến Thắng, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi.  
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Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả cac loại (rau củ quả tươi, sấy khô, sơ chế, chế biến và bảo 
quản), cam, bưởi, hồng, nhãn, xoài, quýt, mãng cầu, bơ, dưa, đào, lê, táo.  

 

 
(210) 4-2018-32026 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.5.15; A3.5.24; 5.7.24 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, 

vàng đậm, vàng nhạt, cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Thiên Ngọc 
Sài Gòn  (VN) 
1979/5/52 Huỳnh Tấn Phát, tổ 1, khu 
phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rau củ quả, cà phê, chè (trà), thịt, thực phẩm chế 

biến từ thịt, thủy hải sản (tươi, đã chế biến và bảo quản), đường, sữa và sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và thực phẩm chế biến từ ngũ cốc và bột, tinh bột, mật ong, trái cây sấy khô, hạt 
hạnh nhân, hạt óc chó, thực phẩm chế biến từ rau của quả, thực phẩm chế biến từ thủy hải 
sản, thực phẩm đóng hộp được chế biến từ thịt, thủy hải sản, rau củ quả.  

 

 
(210) 4-2018-32029 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 9.9.1; A9.9.11 
(591) Vàng, nâu, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Quàng Thị Hoài Linh   (VN) 
45A Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ví da, thắt lưng, túi xách (một dịch vụ).  
 

 
(210) 4-2018-32030 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Dung  

(VN) 
Xóm 6, xã Hương Long, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ.  
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(210) 4-2018-32031 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22 
(591) Cam, cam đậm, cam nhạt, xanh lá, xanh 

rêu, vàng cam, trắng. 
(731) Dương Quốc Thành  (VN) 

Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 
 

(210) 4-2018-32032 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 24.1.1; 26.11.3; A6.19.9
(591) Cam đậm, cam, cam nhạt, vàng cam, 

vàng nhạt, vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Lê Quang Hiền   (VN) 

Thôn 8, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-32033 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED   (KY)

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; trò chơi máy tính để sử dụng trên điện thoại di 
động và điện thoại cầm tay; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải về]; hộp đựng 
băng trò chơi vi-đê-ô; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tệp tin âm nhạc có thể tải 
về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; bàn phím máy vi tính; đĩa quang; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; miếng 
đệm lót chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; máy tính xách tay; vỏ 
bọc dùng cho máy tính xách tay; máy tính bảng; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; thẻ 
mạch thích hợp [thẻ thông minh; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; cần điều khiển để 
sử dụng với máy tính, không dùng cho các trò chơi video; thẻ an toàn [thiết bị mã hóa]; 
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thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); điện thoại di động; bao đựng điện thoại thông minh; màng 
mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; móc treo trang trí điện thoại di 
động; rô bốt nguời máy có trí tuệ nhân tạo; tai nghe thực tế ảo; màn hiển thị video có thể 
đeo; tai nghe; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; dây điện; pin điện; thiết bị sạc 
pin; nam châm trang trí; phim hoạt hình; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; tai nghe trong; 
máy ảnh [chụp ảnh]; nguồn điện cầm tay. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến; xuất bản và cung cấp trò chơi trên máy vi tính; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục và giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; xuất bản văn bản, không bao gồm những 
bài quảng cáo; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức 
trình diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ 
chức và điều khiển đại hội; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ làm trò tiêu 
khiển; giải trí trên truyền hình; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; cung cấp âm nhạc trực 
tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp phim ảnh, không 
tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp chương trình truyền hình, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ giải trí; thông tin 
giải trí; thông tin về nơi giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; cung cấp các dịch vụ 
giải trí trong nhà; cung cấp tiện ích giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cho 
thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ kỹ thuật 
để tải trò chơi vi-đê-ô; cung cấp trang web dựa vào dịch vụ để quản lý trực tuyến phần 
mềm trò chơi trên máy tính cá nhân; cung cấp phần mềm như một dịch vụ, cụ thể là phần 
mềm dùng để ghi nhận thời gian trong trò chơi máy tính và trò chơi vi-đê-ô, phần mềm 
dùng để hiển thị dữ liệu và điểm số trong khi chơi một trò chơi điện tử, phần mềm dùng 
để ghi nhận cảnh phim trò chơi máy tính và trò chơi vi-đê- ô, phần mềm dùng để chụp 
màn hình máy tính của trò chơi máy tính và trò chơi vi-đê-ô, phần mềm dùng cho bộ nâng 
cấp trò chơi máy tính và trò chơi vi-đê-ô; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; 
dịch vụ nền tảng [PaaS]; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch 
vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; tư vấn thiết kế trang web; lưu trữ 
dữ liệu điện tử; điện toán đám mây; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; thiết kế đồ họa nghệ 
thuật; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-32034 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 5.7.21; 5.3.20; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng rêu, trắng, đỏ 

cam, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh non, 
cam. 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Bảo  
(VN) 
Thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu lạc; dầu vừng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dầu lạc, dầu vừng.  
 

 
(210) 4-2018-32035 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 5.3.20; A5.3.15; 5.7.21; 26.1.1; 

25.1.9; A25.1.10; 5.9.19; 5.7.26 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, vàng rêu, 

trắng, đỏ cam, xanh lá cây, xanh lá mạ, 
xanh non, cam, nâu, nâu đỏ. 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Bảo  
(VN) 
Thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu lạc; dầu vừng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dầu lạc, dầu vừng.  
 

 
(210) 4-2018-32037 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.4.24; 26.4.2; A26.11.8 
(731) GRAVITY CO., LTD.  (KR) 

(Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square 
R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, 
Mapo-Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi di động có thể tải về; phần mềm trò chơi ghi sẵn cho điện 
thoại di động; đĩa có chứa phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi điện tử; bản 
mạch điện tử lưu trữ các chương trình trò chơi điện tử; bản mạch điện tử ghi các chương 
trình cho các thiết bị giải trí sử dụng cùng với màn hình tinh thể lỏng; chương trình trò 
chơi điện tử trực tuyến có thể tải về được; chương trình trò chơi máy tính dùng cho các 
phương tiện điện tử; phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải 
được thông qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; chương trình trò chơi 
máy tính được ghi sẵn; chương trình trò chơi máy tính và video; chương trình trò chơi 
điện tử tương tác đa phương tiện; phần mềm trò chơi máy tính sử dụng cho điện thoại và 
điện thoại thông minh; chương trình trò chơi điện tử cho máy tính được tải xuống qua 
internet; chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; đĩa nhạc được ghi 
sẵn; tệp âm nhạc có thể tải về được; phim hoạt hình; tấm lót chuột. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ trò chơi trực tuyến cung cấp bằng ứng dụng di động; 
dịch vụ trò chơi trực tuyến cung cấp từ mạng máy tính; cung cấp các tiện nghi trò chơi 
cho máy tính; cung cấp các dịch vụ trò chơi giải trí; phân phối các phần mềm trò chơi 
điện tử; cung cấp và vận hành các trò chơi giải trí; lập kế hoạch/điều hành/sắp xếp cuộc 
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thi đấu trò chơi trực tuyến/cuộc thi đấu trò chơi khác; dịch vụ trại hè (giải trí); cung cấp 
thông tin liên quan đến dịch vụ trò chơi; cung cấp thông tin trò chơi; cung cấp nội dung 
trò chơi qua mạng; hướng dẫn về kỹ năng trò chơi; dịch vụ phóng viên tin tức; cung cấp 
các video trực tuyến (không tải về được); xuất bản sách; cung cấp các ấn phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải về được); xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-32039 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.2.3 
(591) Đen, xám tro, xám, trắng. 
(731) Nguyễn Công Lâm  (VN) 

Thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; nước hoa quả.  

 

 
(210) 4-2018-32041 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) KWAN STAR CO., LTD.  (TW) 
21Fl.-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm y tế, thú y.  

 

 
(210) 4-2018-32042 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 26.3.2; 5.3.11 
(591) Xanh lá, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tiết Cường  (VN) 

67 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán trà sữa.  

 

 
(210) 4-2018-32043 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh NINEONE   (VN) 
159/74/32 Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: cặp da, ba lô, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, nhãn mác bằng da, 
bao để móc chìa khóa, thẻ hành lý, ví đựng tiền, ví bỏ túi, ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, 
ví bỏ túi. 

 

(210) 4-2018-32044 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh NINEONE    (VN) 
159/74/32 Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cặp da, ba lô, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, nhãn mác bằng da, 
bao để móc chìa khóa, thẻ hành lý, ví đựng tiền, ví bỏ túi, ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, 
ví bỏ túi.  

 

 
(210) 4-2018-32046 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH B&T Việt Hàn 
COSMETIC   (VN) 
Số 57 đường 47, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-32047 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Tống Hoàng Yến  (VN) 
152/39/1 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn các chương trình ca múa nhạc nghệ thuật; dịch vụ phòng tập 
thể dục; dịch vụ phòng thu âm; dạy nhảy; dạy múa; dạy yoga.  

 

 
(210) 4-2018-32048 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Đào Duy Dũng  (VN) 
P514-nhμ B10A, K§TM Nam TY, Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép, quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2018-32049 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 9.1.10; 9.1.1; 9.1.7 

(591) Xanh cô ban, trắng. 

(731) Trần Thanh Trí   (VN) 
50/24 đường Tô Hiến Thành, phường 15, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; đặt 

chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-32050 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 

Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-32051 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phương Minh Khoa   (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước trái cây có gaz; nước ép 

trái cây nước uống chế biến từ hoa quả đóng chai, nước uống chế biến từ hoa quả đóng 

hộp.  
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(210) 4-2018-32052 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32053 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32054 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

COMALINA Việt Nam   (VN) 
Số 14 ngõ 26 Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu, sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2018-32055 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32056 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32057 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, đường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-32058 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh cô ban nhạt, 

nâu sẫm. 
(731) Đỗ Thị Thanh Bình  (VN) 

Số nhà 18, ngách 121, ngõ Thái Thịnh 1, 
phố Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây thuốc tươi; thảo mộc tươi (rau cỏ tươi); giống cây dược liệu; hạt giống 

dược liệu (hạt giống).  
 

 
(210) 4-2018-32059 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; A26.11.9 
(591) Cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế và 
phát triển công nghệ xây 
dựng SPAN  (VN) 
Tổ 3, khu 100, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh          

 
(511)   Nhóm 06: Sàn bằng kim loại; thép định vị.  
 

Nhóm 19: Cốt pha nhựa (dùng trong xây dựng); hộp nhựa (dùng trong xây dựng).  
 

Nhóm 37: Thi công, lắp đặt sàn bóng; thi công, lắp đặt sàn nhựa.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học.  
 

 
(210) 4-2018-32060 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A25.7.21; 21.3.1; 1.15.23 
(731) FUJIREBIO INC.  (JP) 

1-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán miễn dịch học (thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-32061 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(731) FUJIREBIO INC.   (JP) 

1-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán miễn dịch học (thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-32062 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FUJIREBIO INC.   (JP) 

1-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan    

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thử để chẩn đoán (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-32065 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu ô tô 
Hoàng Minh   (VN) 
262/18 Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị an toàn khẩn cấp khi xe nổ lốp, mua bán: thiết bị, linh kiện 
phụ tùng xe ô tô và xe máy, mua bán xe cộ các loại, mua bán: camera quan sát, thiết bị 
báo động chống trộm, khóa chống trộm, hộp đen ô tô, hộp đen xe máy, thiết bị định vị, 
mua bán hóa chất công nghiệp, mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí, mua bán: bàn ghế, 
giường tủ, giá kệ, hàng trang trí nội ngoại thất, mua bán đèn, bóng đèn các loại.  

 

 
(210) 4-2018-32066 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; A26.11.12; 1.3.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phi Điệp  (VN) 
ấp Thuận Hòa, xã Long Thuận, thị xã 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh các loại, mua bán vật liệu xây dựng các loại. 
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(210) 4-2018-32067 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Trương Tín Phát   (VN) 
214/38 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh           

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phụ tùng xe ô tô, xe máy các loại.  

 

 
(210) 4-2018-32069 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Minh Châu  (VN) 
624/3G khu phố 8, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đúc, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám da liễu, bệnh viện; thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sức khoẻ. 

 

 
(210) 4-2018-32070 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.11; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6 
(591) Cam, trắng, xanh lá, đen. 
(731) Nghiêm Thị Thu Thủy  (VN) 

Thôn 6, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-32071 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A5.3.13; A1.1.3 
(591) Be, xanh lá, trắng, cam, đỏ cam. 
(731) Phạm Quang Hùng  (VN) 

Xóm 2, xã Hương Thủy, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
 

 
(210) 4-2018-32072 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, cam, vàng cam, 

vàng nhạt, trắng. 
(731) Nguyễn Trường Quốc   (VN) 

Thôn 6, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-32073 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 5.7.11; 5.3.20 
(591) Cam, nâu, xanh lá, xanh non, trắng. 
(731) Trần Văn Tuyến  (VN) 

Thôn 4, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-32074 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HC Bảo Long  
(VN) 
Lô số 2 cụm công nghiệp thị trấn Cổ Lễ, 
thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh 
Nam Định  

 
(511)   Nhóm 06: Can/thùng/bình đựng bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Vòi nước cho đường ống; vòi khóa [van, đầu vặn]; máy lọc nước; chậu rửa mặt 
[thiết bị vệ sinh]; bình nước nóng cho nhà tắm; bệ xí vệ sinh; bồn rửa, chậu rửa gắn cố 
định. 
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Nhóm 17: ống mềm, không bằng kim loại; khớp nối không bằng kim loại dùng cho ống 

mềm; ống mềm để tưới nước. 

 

Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa (ống cứng); tê; cút; bịt; rắc co nhựa, van (tất cả là phụ 

kiện của ống dẫn nước bằng nhựa cứng). 

 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: ống dẫn nước bằng nhựa 

(nhựa cứng), măng song, tê, cút, bịt, rắc co nhựa, van, ba chạc xiên, chếch, đai khới thủy, 

rắc co vòi nước cho đường ống, vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước], vòi khóa [van, đầu 

vặn], vòi [van], tê thu, côn thu, can/thùng/bình đựng bằng kim loại, bể chứa bằng kim 

loại, bồn đựng nước bằng nhựa, máy lọc nước, chậu rửa mặt, bình nước nóng cho nhà tắm, 

bệ xí vệ sinh, bồn rửa, chậu rửa gắn cố định, ống mềm, không bằng kim loại, khớp nối 

không bằng kim loại dùng cho ống mềm, ống mềm để tưới nước. 
 

 
(210) 4-2018-32075 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại BM 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 16, tổ 15, ngõ 272, đường Ngọc 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; bản lề sàn bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Khóa điện. 

 

Nhóm 11: Hệ thống thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-32076 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A25.3.3; A15.9.11 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 
Số 15 - 17, đường Thanh Niên, phường 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; pin điện thoại; tai nghe điện thoại; dây cáp điện thoại; thẻ nhớ điện 

thoại; sạc điện thoại. 
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(210) 4-2018-32077 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.15.15; 1.15.23; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kitchen 
Koncept  (VN) 
Phòng 909, lầu 9, Sài Gòn Tower, 29 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; thìa; dĩa; bào [dụng cụ cầm tay]. 
 

Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm điện; bếp nấu; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng. 

 
Nhóm 20: Tủ bếp; giá bếp; kệ bếp.  

 
Nhóm 21: Xoong; nồi; bát; đĩa; đũa; bộ nồi nấu không dùng điện.  

 
Nhóm 35: Nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm: bếp gas, nồi cơm điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, ấm điện, bếp nấu, hệ 
thống và thiết bị nấu nướng, chảo điện, dao, kéo, thìa, dĩa, bào [dụng cụ cầm tay], xoong, 
nồi, bát, đĩa, đũa, bộ nồi nấu không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2018-32078 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH vật tư công 
nghiệp Tiến Thành  (VN) 
Số nhà 5C, ngõ 128 phố Vọng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán băng tải cao su.  

 

 
(210) 4-2018-32079 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A25.7.7; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển thương mại dịch vụ Sơn 
Ngân  (VN) 
Tầng 4, số 35, đường Cao tốc Tây Bầu, 
xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
thuốc đông y. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc da; chăm sóc sắc đẹp, massage 
(xoa bóp).  

 

 
(210) 4-2018-32080 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) LIUH DAR TRADING CO., LTD.  

(TW) 
No. 12-15, Ln. 127, Guangfu Rd., Jiali 
Dist., Tainan City 722, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; trục truyền động cho xe cộ mặt 
đất; hộp tay quay cho cơ cấu của phương tiện giao thông trên bộ [không dùng cho đầu 
máy]; má phanh cho xe cộ; động cơ xe máy. 

 

 
(210) 4-2018-32083 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; 26.2.7; A24.15.11 
(731) GUANGDONG LANQUE 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
1F, Bldg 1, No.18 Liye Road, Dongyong 
Town, Nansha District, Guangzhou City, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; giàn phơi đồ giặt; vòng và 
giá treo khăn tắm; cái kẹp phơi quần áo; dụng cụ mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-32084 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khách sạn Viễn 
Đông  (VN) 
R4-27, R4-28 Hưng Phước 3, Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện 
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(210) 4-2018-32085 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.9 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khách sạn Viễn 
Đông  (VN) 
R4-27, R4-28 Hưng Phước 3, Phú Mỹ 

Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở trong khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-32087 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH XNK Hoàng 
Dương  (VN) 
Đội 10, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; cây nước nóng lạnh; nồi cơm điện; bếp ga; bếp từ; chụp hút khói 

dùng cho nhà bếp; quạt hơi nước; máy điều hòa không khí; bình nóng lạnh; đèn chiếu 

sáng; lò vi sóng; nồi lẩu điện; chảo rán dùng điện.  
 

 
(210) 4-2018-32088 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh dương, đỏ. 

(731) BUSINESSENGINE PTY LTD,  (AU) 

Level 11, 50 Carrington St, Sydney NSW 

2000, Australia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ của chuyên 

gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vân tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý 

kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo.  
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(210) 4-2018-32090 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dầu khí ¸ 

Đông  (VN) 
Số 01B/300, đường Lê Lai, phường Đông 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; thuốc màu nhôm. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2018-32091 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.1 
(591) Vàng, nâu đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Golden Việt  
(VN) 
Xóm 3, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy sản xuất điện. 
 

Nhóm 12: Động cơ kéo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ thu mua hàng hóa cho người khác. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-32092 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 25.5.3; 26.4.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng.
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Quảng Ninh  (VN) 
Số 703, đường Lê Thánh Tông, phường 
Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; kem dưỡng da; kem tắm trắng.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thuốc chữa bệnh cho người. 

 

Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến: rau, củ, quả, nấm, thịt, hải sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, dầu 
xả tóc, kem dưỡng da, kem tắm trắng, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thuốc chữa bệnh cho người, máy móc, thiết bị y tế, 
thực phẩm đã qua chế biến: rau, củ, quả, nấm, thịt, hải sản. 

 

 
(210) 4-2018-32094 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; A15.9.18; 

A15.9.16; 26.7.5 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống 
được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2018-32095 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; A15.9.18; 

A15.9.16; 26.7.5 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được qua mạng máy tính toàn cầu 
và thiết bị không dây; chương trình trò chơi video có thể tải xuống được; xuất bản phẩm 
điện tử, có thể tải xuống; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; chương trình máy vi tính 
[phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm tự học cho máy (learning machine). 
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(210) 4-2018-32096 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; A15.9.18; 

A15.9.16; 26.7.5 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
web; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-32097 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO.,LTD.  

(CN) 
(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy tính; chương trình máy tính, ghi 
sẵn; chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; mạch tích hợp; dụng cụ hàng hải; điện thoại di 
động; thiết bị truyền thông mạng; rađiô; pin điện.  

 
Nhóm 12: Xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; ô tô không người lái (ô tô tự 
lái); xe chạy điện tự cân bằng; xe cộ chạy điện; máy bay dân dụng không người lái; xe « 
tô; thiết bị bay để quay phim.  

 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; phát chương trình truyển thanh; phát chương trình truyền hình; gửi tin nhắn; thông 
tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc 
bằng mạng cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện.  

 
Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu của dữ liệu và 
chương trình máy tính [không phải chuyển đổi vật lý]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 
tư vấn bảo mật internet; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu 
off-site; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ nền tảng [PaaS]; nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; 
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cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật 
liệu; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông.  

 

 
(210) 4-2018-32098 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO.,LTD.  (CN)

(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy tính; chương trình máy tính, ghi 
sẵn; chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; mạch tích hợp; dụng cụ hàng hải; điện thoại di 
động; thiết bị truyền thông mạng; rađiô; pin điện.  

 

Nhóm 12: Xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; ô tô không người lái (ô tô tự 
lái); xe chạy điện tự cân bằng; xe cộ chạy điện; máy bay dân dụng không người lái; xe « 
tô; thiết bị bay để quay phim.  

 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; phát chương trình truyển thanh; phát chương trình truyền hình; gửi tin nhắn; thông 
tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc 
bằng mạng cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện.   

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu của dữ liệu và 
chương trình máy tính [không phải chuyển đổi vật lý]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 
tư vấn bảo mật internet; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu 
off-site; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ nền tảng [PaaS]; nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật 
liệu; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông.  

 
 

(210) 4-2018-32099 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO.,LTD.  (CN)

(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy tính; chương trình máy tính, ghi 
sẵn; chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; mạch tích hợp; dụng cụ hàng hải; điện thoại di 
động; thiết bị truyền thông mạng; rađiô; pin điện.  
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Nhóm 12: Xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; ô tô không người lái (ô tô tự 
lái); xe chạy điện tự cân bằng; xe cộ chạy điện; máy bay dân dụng không người lái; xe « 
tô; thiết bị bay để quay phim.  

 
Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; phát chương trình truyển thanh; phát chương trình truyền hình; gửi tin nhắn; thông 
tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc 
bằng mạng cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện.  

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu của dữ liệu và 
chương trình máy tính [không phải chuyển đổi vật lý]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 
tư vấn bảo mật internet; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu 
off-site; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ nền tảng [PaaS]; nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật 
liệu; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông.  

 

 
(210) 4-2018-32100 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO.,LTD.  (CN)

(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy tính; chương trình máy tính, ghi 
sẵn; chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; mạch tích hợp; dụng cụ hàng hải; điện thoại di 
động; thiết bị truyền thông mạng; rađiô; pin điện.  

 
Nhóm 12: Xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; ô tô không người lái (ô tô tự 
lái); xe chạy điện tự cân bằng; xe cộ chạy điện; máy bay dân dụng không người lái; xe « 
tô; thiết bị bay để quay phim.   

 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; gửi tin nhắn; thông 
tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc 
bằng mạng cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện.  

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu của dữ liệu và 
chương trình máy tính [không phải chuyển đổi vật lý]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 
tư vấn bảo mật internet; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu 
off-site; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ nền tảng [PaaS] nền tảng như là dịch vụ [PanS]; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật 
liệu; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông.  
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(210) 4-2018-32102 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Tô Đình Hòa  (VN) 

Thôn 2, xã Krông Jing, huyện M'Drắk, 
tỉnh §¾k L¾k  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt); đồ đi chân, đồ đội 
đầu.  

 

 
(210) 4-2018-32103 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Da cam, vàng, xám, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Five Star Toàn Cầu  
(VN) 
Số 150 phố Hàng Bông, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước đóng chai, nước tinh khiết, đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: nước đóng chai, nước tinh khiết, đồ uống 
không có cồn, đồ uống có cồn (bia, rượu, rượu vang). 

 

 
(210) 4-2018-32104 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 1.5.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, trắng, da cam, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Eduwin  (VN) 
316/5/11A hương lộ 80, khu phố 2, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ dạy học; dịch vụ trung tâm ngoại ngữ; dịch 
vụ trung tâm tin học; dịch vụ tư vấn du học.  
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(210) 4-2018-32105 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.5; 26.1.1; 11.3.18 

(591) Nâu, da cam, đen, trắng, đỏ cam. 

(731) Phạm Hoàng Thạch  (VN) 
Số nhà 100 Văn La, phường Phú La, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng 

thực hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-32106 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đen. 

(731) Bành Hoàng Lâm  (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 

 
(210) 4-2018-32107 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) SWITCHLAB INC.  (TW) 

8F., No.66, Zhongzheng Rd., Xinzhuang 

Dist., New Taipei City 24243, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Chuông báo hiệu; còi báo hiệu; bộ ngắt mạch điện; vật nối cho đường dây điện; 

bộ nối [điện]; phích cắm [vật nối điện]; ổ cắm [vật nối điện]; công cụ tiếp xúc [vật nối 

điện]; rơle điện; đèn báo hiệu; cầu dao điện; thiết bị đầu cuối [điện]; đầu nối dây [điện]; 

cầu nối điện chữ thập; cầu dao điện tự động không có cầu chì. 
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(210) 4-2018-32108 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 15.7.1; 26.5.1 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và sửa 
chữa lắp đặt Hải Dương   (VN) 
206/5 Tân Xuân 2, ấp Chánh 1, xã Tân 

Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: ống thép, ống gang, ống bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy bơm li tâm, máy bơm cánh. 
 

 
(210) 4-2018-32109 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) TDG HOLDING CO., LTD.  (CN) 

No. 1 Jianshe Road, Yanguan Town, 

Haining City, Zhejiang, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện tử từ tính dùng cho máy biến thế [điện]; máy biến thế [điện]; bộ 

đổi điện; tụ điện; bộ tụ quang; cuộn điện từ; điện trở; bộ lọc chống nhiễu điện; biến cảm; 

cuộn cảm (trở kháng); bộ chỉnh lưu dòng điện; bộ chuyển mạch điện. 
 

 
(210) 4-2018-32110 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A18.5.7; 26.3.2; 26.3.4 

(591) Xanh da trời, xanh tím than, đỏ, vàng, 

cam, trắng. 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Bất Động Sản Đồng Nai  (VN) 
Số 146, KP6, phường Tân Tiến, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cụ thể là: định giá bất động sản; quản lý bất động 

sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động 

sản. 
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(210) 4-2018-32111 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 26.3.1; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, cam, trắng. 
(731) Công ty Cổ Phần Phát Triển 

Nhà Phát Đồng Nai  (VN) 
Số 218, đường Nguyễn ái Quốc, phường 
Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cụ thể là: định giá bất động sản; quản lý bất động 

sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2018-32113 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cánh cửa giải 
pháp Đầu Tiên  (VN) 
Văn phòng 02, tầng 10, tòa nhà Pearl 
Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 

tải xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn] chương trình điều hành máy vi tính, ghi 
sẵn; chương trình trò chơi máy tính.  

 
Nhóm 41: Đào tạo lại nghề về tin học và vi tính.  

 

 
(210) 4-2018-32114 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.3.4 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 
Thành Sơn  (VN) 
40 Đặng Đức Thuật, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 
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(210) 4-2018-32115 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, da cam, vàng 

đậm, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH phát triển 
WORLD GOLD  (VN) 
35-36 Võ Nguyên Giáp, phường Phú 

Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke. 
 

 
(210) 4-2018-32116 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.1; A26.4.24 

(731) Công ty TNHH L.I.N.H'S SECRET  
(VN) 
Số 527A Hồng Hà, phường Phúc Tân, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-32117 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ VietPalm  
(VN) 
P403, tòa nhà OceanPark, số 01 Đào 

Duy Anh, phường Phương Mai, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin bất động sản; đánh giá bất động sản; đại lý bất 

động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2018-32118 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; A26.11.8 
(591) Vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại tổng hợp Nam 
Thanh Phong   (VN) 
56 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-32119 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.17; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nước giải khát ALOEFIELD  
(VN) 
Số 19B/2A khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát; nước uống tăng lực (dùng để giải khát); nước ngọt.  

 

 
(210) 4-2018-32120 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.17; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, vàng cam, vàng nhạt, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nước giải khát Aloefield  (VN)
Số 19B/2A khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát; nước ngọt. 
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(210) 4-2018-32121 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.17; 1.15.15; 1.15.19; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, vàng, trắng, nâu, đen, cam, ghi 
xám. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nước giải khát Aloefield  (VN)
Số 19B/2A khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát; nước ngọt. 

 

 
(210) 4-2018-32122 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.1; 3.2.15; A3.2.4; 1.15.3 
(591) Đỏ, xanh đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nước giải khát Aloefield  (VN)
Số 19B/2A khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát; nước uống tăng lực (dùng để giải khát); nước ngọt.  

 

 
(210) 4-2018-32123 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 1.15.3; 24.15.1 
(591) Da cam, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nước giải khát Aloefield  (VN)
Số 19B/2A khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát; nước uống tăng lực (dùng để giải khát); nước ngọt.  
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(210) 4-2018-32124 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-32125 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 3.7.17; 2.9.8; 3.13.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Happyh  (VN) 
147 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, dịch vụ huấn luyện thể dục; dịch vụ hướng dẫn 
luyện tập yoga, dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến yoga.  

 
 

(210) 4-2018-32126 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp SS  
(VN) 
47C Lò Siêu, phường 16, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn chải đánh răng, dao cạo. 
 
 

(210) 4-2018-32127 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Trọng Tín  
(VN) 
Tổ dân phố Hạnh, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý, dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; tư vấn sở hữu trí 
tuệ; quản lý quyền tác giả.  
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(210) 4-2018-32128 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.11.3; 1.15.5 
(591) Xanh da trời, vàng nghệ sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển năng lượng Toàn Cầu  
(VN) 
Số 33 Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; nhiên liệu xăng dầu. 
 

(210) 4-2018-32129 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; 26.1.2; A1.1.12 
(591) Đỏ, trắng, hồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Nhành Hoa Đỏ  (VN) 
68 Nguyễn Phước Chu, phường Hoà 
Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo bằng kim loại; phễu thoát nước bằng kim loại; móc treo quần áo bằng 
kim loại. 

 

Nhóm 20: Phụ kiện nhà bếp và phòng tắm như: giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để chai và để 
hộp đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá treo quần áo.  

 

Nhóm 21: Phụ kiện nhà bếp và phòng tắm như: ống đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo 
cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc inox để cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng 
giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng. 

 

 
(210) 4-2018-32130 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BINGGRAE CO., LTD.  (KR) 

45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que [kem lạnh]; bánh ngọt được làm lạnh; bột để làm kem 
lạnh; ốc quế dùng cho kem lạnh; hỗn hợp bột để làm kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh bao 

gồm cả kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh kiểu ý; nước đá lạnh; đá bào với đậu 
đỏ được làm ngọt; bánh kẹo; bánh kẹo dạng thạch; bánh quy; bánh mì, không dùng cho 
mục đích y tế; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; sôcôla; kẹo; bánh ngọt; 
bánh quy giòn. 
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(210) 4-2018-32131 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 8.1.18; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) BINGGRAE CO., LTD.  (KR) 

45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que [kem lạnh]; bánh ngọt được làm lạnh; bột để làm kem 
lạnh; ốc quế dùng cho kem lạnh; hỗn hợp bột để làm kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh bao 

gồm cả kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh kiểu ý; nước đá lạnh; đá bào với đậu 
đỏ được làm ngọt; bánh kẹo; bánh kẹo dạng thạch; bánh quy; bánh mì, không dùng cho 
mục đích y tế; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; sôcôla; kẹo; bánh ngọt; 
bánh quy giòn. 

 

 
(210) 4-2018-32132 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.15; 8.1.18 
(591) Đen, trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) BINGGRAE CO., LTD.  (KR) 

45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que [kem lạnh]; bánh ngọt được làm lạnh; bột để làm kem 
lạnh; ốc quế dùng cho kem lạnh; hỗn hợp bột để làm kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh bao 

gồm cả kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh kiểu ý; nước đá lạnh; đá bào với đậu 
đỏ được làm ngọt; bánh kẹo; bánh kẹo dạng thạch; bánh quy; bánh mì, không dùng cho 
mục đích y tế; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; sôcôla; kẹo; bánh ngọt; 
bánh quy giòn  

 

 
(210) 4-2018-32133 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn hồ quang; thiết bị chiếu sáng dành cho xe cộ; thiết bị chiếu sáng bằng 
đèn đi ốt phát quang [led]; đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2018-32134 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.10; 

26.1.6 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn hồ quang; thiết bị chiếu sáng dành cho xe cộ; thiết bị chiếu sáng bằng 

đèn đi ốt phát quang [led]; đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2018-32135 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn hồ quang; thiết bị chiếu sáng dành cho xe cộ; thiết bị chiếu sáng bằng 

đèn đi ốt phát quang [led]; đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2018-32136 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SEMO VINA  (VN) 
Lô AL 09b-11-13, đường số 8 khu Chế 
Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; nhân vật đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; búp bê.  
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(210) 4-2018-32137 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; 5.7.11 
(591) Màu be, xanh lá, trắng, cam, đỏ cam, 

vàng, vàng nhạt, vàng rêu, xanh rêu, 
xanh non, đen. 

(731) Phạm Quang Hùng  (VN) 
Xóm 2, xã Hương Thủy, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
 

 
(210) 4-2018-32138 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 25.1.6 
(591) Đỏ, đỏ đậm, hồng, vàng, vàng đậm, xanh 

lá cây, nâu, nâu đậm, nâu nhạt, trắng, 
đen. 

(731) Công ty cổ phần 5 ELEMENTS 
HOLDINGS   (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-32139 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, đen, xám đậm. 
(731) Công ty cổ phần 5 ELEMENTS 

HOLDINGS   (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 
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(210) 4-2018-32140 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.20; A5.11.13; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xám. 
(731) Công ty cổ phần 5 Elements 

Holdings  (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-32141 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; 2.1.1 
(591) Đen, đỏ, cam, vàng, hồng nhạt, ghi xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lão Gia  (VN) 
Số 75 tổ 12 cụm 2 đường Xuân La, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-32155 (220) 18.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.7; 26.1.1; 25.1.25; 5.13.25; 

A5.3.13; 5.13.1; A17.1.2; 19.1.1 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sơn   (VN) 
Phòng 1401, N2C, khu đô thị Trung Hòa, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2018-32157 (220) 18.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A24.15.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sáng tạo 
quà tặng Sao Việt   (VN) 
Số 32, ngõ 156, ngách 21 phố Phương 
Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nướng dùng điện; chảo rán dùng điện; bếp 
lẩu nướng dùng điện.  

 

Nhóm 21: Nồi áp suất không dùng điện; chảo rán không dùng điện; bộ nồi nấu không 
dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2018-32158 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.9 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH áo dài Minh 
Hạnh  (VN) 
Số 677 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo dài. 
 

 
(210) 4-2018-32159 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư lữ 
hành Hà Nội  (VN) 
Tầng 2, số 174A, phố Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội                              

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ du lịch kinh doanh lữ hành nội địa quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống cho khách du lịch (do nhà hàng thực 
hiện); các dịch vụ liên quan đến việc đặt phòng trong khách sạn cho khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-32160 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 9.3.1; 26.3.4; A9.3.5 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
công sở Evyclasic Việt Nam  
(VN) 
Ngách 88/61, tổ 20, phố Thịnh Liệt, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón), tất, giày dép, phụ kiện thời trang (đai lưng).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ (nón), tất, giày dép, phụ kiện thời trang (đai lưng).  
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(210) 4-2018-32161 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.7; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Cam, vàng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ cao quốc tế Con 
Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-32162 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Đen, cam, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-32163 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Cuộc Sống 
Năng Động  (VN) 
96 đường 10, khu dân cư Bình Hưng, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-32164 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 22.1.1; 1.3.1; 7.1.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, nâu, trắng. 
(731) Chùa Ba Vàng  (VN) 

Phường Quang Trung, thành phố Uông 
Bí, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh; đĩa CD, VCD và DVD được thu sẵn; bản ghi âm thanh và hình 
ảnh có thể tải xuống; bản ghi phim điện ảnh, buổi biểu diễn (show) truyền hình và vi-đê-ô 
có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; giấy cho thiết bị ghi; ấn phẩm.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng; nước [đồ uống]; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, 
cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, sơn, vecni, mỹ phẩm, nhiên liệu 
dùng cho động cơ, dược phẩm, vật liệu xây dựng bằng kim loại, máy phát điện, thìa, dĩa, 
kính đeo mắt, thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, máy quay phim, máy ảnh, dây cáp 
điện, bộ tách sóng, thiết bị và dụng cụ y tế, văn phòng phẩm, da và giả da, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, chiếu để ngủ, đĩa, bát, chổi, hộp đựng tăm, thùng rác, khăn để lau đồ 
đạc, bình, hũ đựng, dụng cụ nhà bếp, đồ gốm, cốc, chén, ấm trà, xơ bông, sợi và chỉ để 
khâu, áo gối, chăn, màn, khăn trải bàn, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, hoa nhân tạo, 
thảm, đồ chơi, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, 
mứt quả, bánh kẹo, mật ong, bột đậu nành, đồ ăn chay, nấm tươi, nấm khô, quả tươi, mầm 
hạt giống cho lĩnh vực thực vật học, hạt (ngũ cốc), hương (nhang), quần áo dùng cho tang 
lễ, nến, hoa, đá khô dùng để ướp xác, vàng mã, bộ đồ áo quan, bục giảng kinh, bình đựng 
tro hỏa táng, đài tưởng niệm mộ chí, tấm mộ chí, tấm bia mộ chí, bia đá lát mộ, tượng nhỏ 
bằng đá, tượng nhỏ bằng giấy, tượng nhỏ bằng kim loại quý, tượng bán thân bằng kim 
loại quý, tượng nhỏ bằng kim loại thường, tượng bằng kim loại thường, tượng nhỏ bằng 
sứ, đất nung, thủy tinh, tượng bằng sứ, bản khắc tranh trổ (tranh khắc), chuỗi hạt, chuông, 
bùa, nến thơm, vải liệm, vòng hoa.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng liên quan đến chùa, công viên tưởng niệm, 
trung tâm tưởng niệm, xây dựng lăng mộ, nhà để tro hỏa táng, nghĩa trang. 

 
Nhóm 38: Truyền tải thông tin qua internet; phát chương trình truyền thanh; phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo về phật pháp; xuất bản ấn phẩm dạng in, 
gồm sách, tài liệu, tạp chí và các vật, ấn phẩm mang dữ liệu điện tử không tải xuống được, 
trường đào tạo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí qua truyền 
thanh và truyền hình.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trức, thiết kế nghĩa trang, công viên tưởng niệm, đài tưởng niệm, 
trung tâm tưởng niệm.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng giải khát; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
lưu trú tạm thời.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ phòng khám bệnh.  
 

Nhóm 45: Tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghỉ lễ giác ngộ, nghi lễ truyền 
thống; điều hành tang lễ.  
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(210) 4-2018-32167 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.15.15; A24.15.11; A1.1.9 
(591) Trắng, đỏ, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Đại Minh Hà  (VN) 
Số 31 phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; chi tiết 
bằng kim loại cho cửa sổ; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện lắp ráp bằng kim 
loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ 
không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-32168 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.21; A7.1.12; 7.1.24; A1.1.10; 

A6.7.5; A1.1.5; 1.13.1; 26.1.9 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng thương
mại dịch vụ Huỳnh Trân  (VN) 
256 đường Tam Bình, khu phố 1, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; lát mặt đường; rải nhựa đường; trát vữa; sơn nội 
thất và ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2018-32169 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mira  
(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách. 
 
 

(210) 4-2018-32170 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIRA 
(VN) 
320/6A Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách. 
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(210) 4-2018-32171 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.21; 3.7.13; 3.7.16; 3.7.7 
(591) Xanh lục, trắng, đen, vàng cam, xanh 

navy. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOCOCHE   (VN) 
Số nhà 59, ngách 65, ngõ 40 phố Ngọc 
Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; quần áo trẻ em; khăn quàng cổ; mũ nón (đồ đội đầu); giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-32172 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2 
(591) Đỏ, ghi bạc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoàng Ngân  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 
Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại, bản lề hộp bằng kim loại; giá đỡ bằng kim loại dùng cho 
đồ đạc; vật liệu xây dựng bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị khử mùi nhà bếp; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa 
sen; bồn rửa; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đèn chiếu sáng, thiết bị khử mùi nhà bếp, hệ 
thống và thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa, hệ thống và thiết bị nấu nướng, mua bán ốc 
vít bằng kim loại, bản lề hộp bằng kim loại, giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc, giá đỡ 
bằng kim loại dùng cho tủ bếp, tủ quần áo, mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, mua 
bán móc treo quần áo bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, mua bán đồ gỗ nội thất 
như: bàn ghế, giường, tủ quần áo, giá treo đồ đạc, bộ tủ bếp bằng gỗ, đồ đạc trong nhà 
bằng kim loại, mua bán đồ nhựa gia dụng như: hộp đựng thức ăn bằng nhựa, rổ giá bằng 
nhựa dùng cho nhà bếp, thùng đựng rác bằng nhựa, cốc nhựa, chậu nhựa; dịch vụ giới 
thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

(210) 4-2018-32173 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, cam, nâu, đỏ, trắng, 

ghi, đen, tím, xanh bạc hà. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 
vấn dịch vụ IP PRO  (VN) 
Số 28, ngõ 123/22, tổ 4 Hòe Thị, phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống camera giám sát; lắp đặt thiết bị điều hoà không 
khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2018-32174 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8, ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; mỡ ăn; dầu ôliu cho thực phẩm; quả ôliu đã được bảo quản; bơ 
dừa; chất béo từ dừa, sữa dừa; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; mứt quả ướt; rau quả được bảo 
quản; rau quả sấy khô; rau củ nấu chín; nước quả nấu đông.  

 

Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; nước (đồ uống); nước ép hoa quả; nước ngọt, đồ uống không 
cồn; đồ uống có gaz. 

 
 

(210) 4-2018-32175 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ phát 
triển cơ khí Trường Giang  
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lưỡi khoan, lưỡi cưa đĩa, lưỡi cắt gạch, lưỡi khoét, đĩa 
nhám, đĩa nỉ đánh bóng. 

 

 
(210) 4-2018-32176 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng, ghi. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Mai Vy  (VN) 
ấp 6, Bàu Cạn, Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc như: đồ lót, quần áo, đồ bơi, trang phục dùng trong thể thao 
(không phải đồ thể thao chuyên dụng). 
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(210) 4-2018-32177 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhật ngữ 
Tomodachi Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 172 đường Láng, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ; thông tin giáo dục; đào tạo từ xa; giảng dạy, dịch thuật.  
 

 
(210) 4-2018-32178 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Phạm Thiết Cường  (VN) 

Khu phố Bình Đức 2, phường Lái Thiêu, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trang sức. 
 

 
(210) 4-2018-32179 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Thị Hải Yến  (VN) 

Khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy nổ, máy phát điện, máy 
bơm nước, máy nén khí, máy phun thuốc trừ sâu, ống phun áp lực, dây thừng, lưới đánh 
cá và phụ tùng của các sản phẩm trên. 

 

 
(210) 4-2018-32180 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Trịnh Đình Tưởng  (VN) 

Thôn 11, xã Tế Nông, huyện Nông 
Cống, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà, cà phê. 
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(210) 4-2018-32182 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.7.25; 26.11.3 

(591) Trắng, đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch Á Châu  
(VN) 
127 Trần Não, ấp Bình Khánh 3, phường 

Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch. 
 

 
(210) 4-2018-32184 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Kosei  (VN) 
Số 11 Nguyễn Viết Xuân, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-32185 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Adcel Việt Nam  (VN) 
Lô số 49-M1, khu công nghiệp Quang 

Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất hút ẩm dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; cà phê; bánh mỳ; kem trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc. 
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(210) 4-2018-32186 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 5.7.21; 5.7.6 
(591) Nâu, xanh lá đậm, xanh lá cây, vàng, 

trắng bạc, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Cơ sở hạt điều rang muối Cát 
Tường  (VN) 
B75 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 
Bình Đức 2, phường Lái Thiêu, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2018-32187 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.4; A26.11.12; 25.5.25; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xanh dương, 

vàng, đỏ, trắng, đen, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đạt   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2018-32189 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.7.22; A5.3.13; 

5.7.11 
(591) Trắng, nâu, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Hoài Ân, 
tỉnh Bình Định  (VN) 
Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, 
tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 31: Bưởi quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bưởi quả tươi.  
 

(210) 4-2018-32190 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 2.3.12; A25.7.8; A2.3.16; 2.3.13; 

25.7.25 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định  (VN) 
Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2260 

(511)   Nhóm 27: Chiếu đan từ lau sậy, chiếu đan làm từ cây cỏ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chiếu đan từ lau sậy, chiếu đan làm từ cây cỏ.  
 

 
(210) 4-2018-32191 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 8.7.11; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hội nông dẫn xã Hoài Mỹ, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định  (VN) 
Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng vịt lộn. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm trứng vịt lộn. 
 

 
(210) 4-2018-32192 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.18; 26.1.1; A26.1.18; A5.3.14; 

A5.3.13 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Hoài Sơn, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định  (VN) 
Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 
(511)   Nhóm 31: Chuối tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chuối tươi.  
 

 
(210) 4-2018-32195 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza,  New 
BrunswicK, New Jersey USA  08933 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm sạch và bảo dưỡng kính áp tròng cụ thể là dung dịch để khử 
trùng, làm sạch, làm ướt, làm dịu, ngâm, cất giữ và tráng rửa kính áp tròng. 
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(210) 4-2018-32196 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.2.7 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến và 
kinh doanh Cafe Đặng Gia  
(VN) 
588B đường 13, khu phố 4, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-32197 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Gia Canh  (VN) 
477/28 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, bố thắng của xe máy. 

 

 
(210) 4-2018-32198 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Đen, xám, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên ý Lợi  (VN) 
49/52/18 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép, mũ (nón, quần áo thời trang).  

 

 
(210) 4-2018-32200 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SIAMCO  (VN) 
36/11 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thực phẩm như: cá, thịt, rau, củ, quả (đã qua chế biến và 
chưa qua chế biến), trứng, sữa, các loại hạt như (hạt chia, hạt mắc ca, óc chó, hạnh nhân), 
mía đường, nước uống đóng chai (có ga và không có ga), bánh, kẹo, nước tương, nước 
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mắm, tương ớt, tương cà, tương xí muội, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, trà 
(chè), cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-32201 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thịnh  (VN) 
964/2 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2018-32202 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, da cam, đỏ. 
(731) LACTOMASON CO., LTD.  (KR) 

13-10, Worasan-ro 950beon-gil, 
Munsan-eup, Jinju-si, Gyeongsangnam-
do 52840, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống có hương vị trái cây không có cồn; đồ uống làm từ trái cây không có 

cồn và nước ép trái cây; đồ uống lên men không có cồn; đồ uống không có cồn; hỗn hợp 
đồ uống dạng bột có hương vị vitamin không dùng cho mục đích y tế; đồ uống thể thao; 
nước uống tăng lực có chứa sợi dùng cho ăn kiêng không dùng cho mục đích y tế; bột 
dùng trong chế phẩm để làm đồ uống không cồn; đồ uống có chứa vi khuẩn axit lactic 
(không có cồn và không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-32203 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, da cam, đỏ. 
(731) LACTOMASON CO., LTD.  (KR) 

13-10, Worasan-ro 950beon-gil, 
Munsan-eup, Jinju-si, Gyeongsangnam-
do 52840, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông); sữa chua; đồ uống làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa; sữa lên men; sữa bột; thạch cho thực phẩm. 
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(210) 4-2018-32204 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.13.1; A1.13.15 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, da cam, đỏ. 

(731) LACTOMASON CO., LTD.  (KR) 

13-10, Worasan-ro 950beon-gil, 

Munsan-eup, Jinju-si, Gyeongsangnam-

do 52840, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; thực phẩm ăn kiêng thích hợp để bổ sung cho sức khỏe 

(cho mục đích y tế); thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; tinh bột để ăn 

kiêng; sữa bột cho trẻ em; thuốc dùng để trị chứng táo bón; chế phẩm vi sinh dùng cho 

ngành y hoặc thú y. 
 

 
(210) 4-2018-32210 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.15.3; 24.15.21; 26.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh thẫm.

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
Việt Phát  (VN) 
123BT 02-97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quặng sắt, quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-32211 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hà Nội Ching 
Hai  (VN) 
KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Đại 

Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2018-32213 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.9.3; A5.11.13; A5.3.15; 5.9.19; 

A1.1.10; 26.1.1; 26.1.7; A26.11.12 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, vàng, vàng tươi, 

xanh non, xanh lá mạ, xanh lá cây, đỏ, 
trắng, xanh dương, nâu tím, nâu, đỏ 
hồng. 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Dung  
(VN) 
Xóm 6, xã Hương Long, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ.  
 

 
(210) 4-2018-32214 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.4; 26.15.15 
(591) Xám, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn tài chính LGC  (VN) 
Lầu 3, lô C, tòa nhà 27B Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay (tiền mặt 
và thẻ tín dụng); dịch vụ cho vay cá nhân và công ty nhỏ; các khoản vay vi mô; dịch vụ 
tiền gửi ngân hàng; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ cầm đồ.  

 

 
(210) 4-2018-32215 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xám, đỏ, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn tài chính LGC  (VN) 
Lầu 3, lô C, tòa nhà 27B Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay (tiền mặt 
và thẻ tín dụng); dịch vụ cho vay cá nhân và công ty nhỏ; các khoản vay vi mô; dịch vụ 
tiền gửi ngân hàng; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ cầm đồ.  
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(210) 4-2018-32217 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.5.2; A26.11.9 
(591) Vàng, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn EFL  
(VN) 
66/14 đường Hiệp Bình, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy tiếng Anh; dịch vụ luyện thi tiếng Anh; dịch vụ tổ chức các cuộc 

thi tiếng Anh; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giáo dục mầm non. 
 

 
(210) 4-2018-32218 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; 26.5.1; 26.5.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Vũ  (VN) 
Số 60, ngõ 22 phố Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; bộ trộn âm thanh; cáp âm thanh; tai nghe; thiết bị và 
máy âm thanh. 

 

 
(210) 4-2018-32219 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; A1.1.10; 

6.1.2; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Quang Hanh  (VN) 
Tổ 8, khu 5, phường Quang Hanh, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước tinh khiết; nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-32220 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SPA Thủy Tiên  (VN) 
111B, đường Wửu, phường La Kring, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2018-32222 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.15.7; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xám, đen, xanh 

dương. 
(731) Nguyễn Thanh Tùng   (VN) 

Thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn, vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.   
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thép xây dựng.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột trét tường; gạch men các loại; xi măng.   
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, vật liệu xây dựng bằng kim loại 
và không bằng kim loại.  

 

Nhóm 41: Đào tạo võ thuật; tổ chức biểu diễn võ thuật; cung cấp thông tin giáo dục liên 
quan đến võ thuật; hoạt động của câu lạc bộ võ thuật thuộc nhóm này; giảng dạy võ thuật 
và khí công dưỡng sinh. 

 

 
(210) 4-2018-32223 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.15.7; 26.1.2; 26.1.10 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, xám, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Thanh Tùng   (VN) 

Thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn, vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.   
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, thép xây dựng.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột trét tường; gạch men các loại; xi măng.   
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, vật liệu xây dựng bằng kim loại 
và không bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-32224 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 

Thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn, vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.   
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thép xây dựng.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột trét tường; gạch men các loại; xi măng.   
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, vật liệu xây dựng bằng kim loại 
và không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-32226 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Dương Thị Lan   (VN) 

746/10/13 khu phố 1, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà 

phê; dịch vụ quầy bar; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời. 
 

 
(210) 4-2018-32227 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Coastal 

Living Land   (VN) 
37 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; mua bán bất động sản; môi 
giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản].  

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng và sửa chữa nhà ở; tư vấn xây dựng; trang trí nội ngoại 
thất công trình.  
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Nhóm 41: Kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

quán cà phê.  

 

Nhóm 45: Tư vấn về pháp lý; tư vấn về các thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản 

[dịch vụ pháp lý].  
 

 
(210) 4-2018-32228 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A2.3.16; 2.3.8; 5.5.4; A5.5.21; 

A26.11.12 

(591) Hồng, vàng, cam, nâu. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem bôi mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-32229 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.4 

(591) Đen, hồng 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
TiTiOne   (VN) 
Số 170 tổ 8, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm 

đặc trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang; dược phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế phẩm đặc trị 

tàn nhang. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); chăm sóc da; thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2018-32230 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, cam, đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhà hàng 

COCODAK   (VN) 
192 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 

 
(210) 4-2018-32231 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 1.15.15; 1.15.24; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh dương, xanh lá 

cây, vàng nhạt, xám đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng gốm sứ Việt Hương  
(VN) 
Lô 31.B2.27 khu đô thị Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm; mắm ruốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm các loại; mua bán mắm nêm, mắm ruốc, tương ớt.  
 

 
(210) 4-2018-32232 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Foseca Việt 

Nam   (VN) 
Lô G6-1, KCN Quế Võ (khu vực mở 
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành; xúc xích; chất chiết xuất từ rong biển/tảo biển 
cho thực phẩm; kim chi; sản phẩm chế biến từ thịt; đậu phụ; thịt giăm bông; thịt lợn muối 
xông khói; thịt; thịt, cá được bảo quản; thịt, cá đóng hộp; nước canh thịt; chế phẩm để làm 
nước canh thịt; thịt đông khô; trứng; gan; pate gan; thực phẩm sơ chế từ thủy hải sản, rau 
củ, hoa quả; rau củ, trái cây đóng hộp; thạch trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; rau củ, trái cây được bảo quản; rau đã nấu chín; dưa muối; phi lê cá; thực phẩm trên 
cơ sở cá: chả cá, trứng cá muối, cá viên; động vật giáp xác, không còn sống.  
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Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống cung cấp 
muối khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dùng trong thể thao 
giàu protein; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước sinh tố; nước ngọt, đồ uống 
trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; nước ép rau (đồ uống); nước (đồ 
uống); đồ uống làm giảm dư vị khó chịu khi dùng thức uống có nồng độ cồn cao (không 
dùng cho mục đích y tế); đồ uống chiết xuất từ thảo mộc được dùng cho mục đích dinh 
dưỡng (không dùng cho mục đích y tế và không có cồn).  

 

 
(210) 4-2018-32233 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Foseca Việt 

Nam   (VN) 
Lô G6-1, KCN Quế Võ (khu vực mở 
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành; xúc xích; chất chiết xuất từ rong biển/tảo biển 

cho thực phẩm; kim chi; sản phẩm chế biến từ thịt; đậu phụ; thịt giăm bông; thịt lợn muối 
xông khói; thịt; thịt, cá được bảo quản; thịt, cá đóng hộp; nước canh thịt; chế phẩm để làm 
nước canh thịt; thịt đông khô; trứng; gan; pate gan; thực phẩm sơ chế từ thủy hải sản, rau 
củ, hoa quả; rau củ, trái cây đóng hộp; thạch trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; rau củ, trái cây được bảo quản; rau đã nấu chín; dưa muối; phi lê cá; thực phẩm trên 
cơ sở cá: chả cá, trứng cá muối, cá viên; động vật giáp xác, không còn sống.  

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống cung cấp 
muối khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dùng trong thể thao 
giàu protein; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước sinh tố; nước ngọt, đồ uống 
trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; nước ép rau (đồ uống); nước (đồ 
uống); đồ uống làm giảm dư vị khó chịu khi dùng thức uống có nồng độ cồn cao (không 
dùng cho mục đích y tế); đồ uống chiết xuất từ thảo mộc được dùng cho mục đích dinh 
dưỡng (không dùng cho mục đích y tế và không có cồn).    

 

 
(210) 4-2018-32234 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Foseca Việt 

Nam    (VN) 
Lô G6-1, KCN Quế Võ (khu vực mở 
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em; chế 
phẩm vitamin; chất bổ sung protein cho người ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; thực 
phẩm bổ sung vitamin (dùng cho mục đích y tế); các sản phẩm từ thảo dược: trà thảo 
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dược; collagen dùng cho mục đích y tế; nước uống bổ sung vi chất; chế phẩm y tế làm 
thon người; dược phẩm làm giảm dư vị khó chịu khi dùng thức uống có nồng độ cồn cao; 
chất kích thích miễn dịch; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thuốc bổ 
(thuốc, dược phẩm); thực phẩm ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; đồ uống y tế; thức ăn bổ sung cho trẻ em cho mục 
đích y tế; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 

 
Nhóm 30: Bibimbap (cơm trộn với rau và thịt bò); cơm cuộn (món ăn Hàn Quốc); Onigiri 
(cơm cuộn, cơm nắm); bánh gạo; bánh mỳ; xốt may on ne; các loại gia vị: nước tương, 
tương ớt, tương miso, rong biển/tảo biển, hạt tiêu, ớt, thảo mộc đã bảo quản; các loại nước 
xốt: nước xốt cho các món trộn, nước xốt thịt, nước xốt marinat, nước xốt mì ống, xốt cà 
chua; cơm ăn liền; trà; cháo yến mạch lứt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh bao 
làm từ bột mỳ; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; sủi cảo. 

 

 
(210) 4-2018-32235 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Foseca Việt 

Nam   (VN) 
Lô G6-1, KCN Quế Võ (khu vực mở 
rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em; chế 
phẩm vitamin; chất bổ sung protein cho người ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; thực 
phẩm bổ sung vitamin (dùng cho mục đích y tế); các sản phẩm từ thảo dược: trà thảo 
dược; collagen dùng cho mục đích y tế; nước uống bổ sung vi chất; chế phẩm y tế làm 
thon người; dược phẩm làm giảm dư vị khó chịu khi dùng thức uống có nồng độ cồn cao; 
chất kích thích miễn dịch; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thuốc bổ 
(thuốc, dược phẩm); thực phẩm ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; đồ uống y tế; thức ăn bổ sung cho trẻ em cho mục 
đích y tế; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 

 
Nhóm 30: Bibimbap (cơm trộn với rau và thịt bò); cơm cuộn (món ăn Hàn Quốc); Onigiri 
(cơm cuộn, cơm nắm); bánh gạo; bánh mỳ; xốt may on ne; các loại gia vị: nước tương, 
tương ớt, tương miso, rong biển/tảo biển, hạt tiêu, ớt, thảo mộc đã bảo quản; các loại nước 
xốt: nước xốt cho các món trộn, nước xốt thịt, nước xốt marinat, nước xốt mì ống, xốt cà 
chua; cơm ăn liền; trà; cháo yến mạch lứt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh bao 
làm từ bột mỳ; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; sủi cảo.  

 

 
(210) 4-2018-32237 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá; giày; giày thể thao; quần áo bơi; áo T-

shirt. 

 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi; cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 

dục; máy để luyện tập thân thể. 
 

 
(210) 4-2018-32238 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.11; 3.7.16; A3.7.24; 26.4.1 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
PAX LAND  (VN) 
235 Võ Thị Sáu, phường 07, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-32239 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CII  (VN) 
172/5 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo học viên.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, làm nail, làm tóc, spa, các lĩnh vực liên quan đến 

làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-32241 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.9.19; A5.3.13; A5.3.14; 2.9.4 

(591) Xanh lá, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 
nhập khẩu NATURALLY 
FOOTWEAR   (VN) 
45A/1 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2018-32245 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC  (US)

825 Challenger Drive, Green Bay, 
Wisconsin 54311, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung vitamin. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ngũ cốc và hương liệu thảo mộc, trừ tinh dầu, cho đồ uống, 
chứa chất dinh dưỡng tăng cường để sử dụng làm thực phẩm ăn nhanh lành mạnh. 

 
 

(210) 4-2018-32246 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 2.9.1; 26.5.1 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GOMOTRA  (VN) 
Số 2, Đặng Văn Sâm, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; tổ chức các chuyến du lịch; 
tư vấn về du lịch; đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa; dịch vụ làm visa, hộ chiếu cho khách du 
lịch.  

 

 
(210) 4-2018-32247 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Trung Tâm  (VN) 

Khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, 
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng; đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2018-32248 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Hoa Mai  (VN) 
Số 9, đường 34A, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống; rau, củ và quả tươi; thảo dược tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc, dụng cụ y tế; xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán thực phẩm chức 
năng; xuất nhập khẩu nông sản tươi và đã qua chế biến. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ thoát nước; dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị.  
 

Nhóm 40: Tiêu huỷ rác và chất thải; xử lý nước thải.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); quầy rượu; quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ; căng tin; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng (phục vụ các xuất ăn cho 
trường học, cho bệnh viện, cho cơ quan, xí nghiệp và đám cưới); nhà nghỉ; khách sạn; cho 
thuê bàn, ghế, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết 
bị phân phối nước uống; nhà hàng ăn uống; nhà dưỡng lão, nhà nghỉ dùng cho người cao 
tuổi; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; trồng trọt nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-32249 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Triều Đại   (VN) 
43 Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe điện cho trẻ em.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em (không gắn với màn hình tivi).  
 

 
(210) 4-2018-32250 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A6.19.11; 

A6.19.19; 1.15.11 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 

ghi, xanh da trời, xám, xanh lá cây sẫm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phương Minh Khoa   (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; vật liệu gắn kết để làm đường đi; vật 
liệu để làm đường và phủ mặt đường đi; vật liệu phủ mặt đường. 
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(210) 4-2018-32251 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.3.9; 2.1.1; 2.3.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ sẫm, 

đỏ, vàng, vàng nhạt, ghi. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ANDI Pháp  (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32252 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 20.5.7; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, xám, đỏ sẫm, đỏ, 

vàng, vàng nhạt, ghi, hồng phấn, đen, 
nâu, xanh nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế ANDI Pháp   (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32254 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-32255 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-32256 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-32257 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

(210) 4-2018-32258 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-32259 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; 5.3.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị chiếu 
sáng GBAT  (VN) 
Số 53, ngõ 121, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau đông khô; trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; rau đã được bảo quản. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; các loại quả mọng, tươi; trái cây có 
múi, tươi; quả tươi; rau cỏ tươi. 

 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu rau đông khô, trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, 
rau đã được bảo quản, trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ], các loại quả mọng (tươi), 
trái cây có múi (tươi), quả tươi, rau cỏ tươi. 

 

 
(210) 4-2018-32260 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV NKT ánh 
Dương   (VN) 
297/24 Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật.  
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(210) 4-2018-32261 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; A5.3.13; A1.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Hữu Nghị Việt Nam  (VN) 
Tổ 5, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-32262 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo - 
truyền thông Tấn Việt  (VN) 
E1, 36-37 đường Châu Văn Liêm, 
phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2018-32267 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 26.1.11 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Trương Vi Hồ   (VN) 

Số 91 Tân Hóa, phường 14, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 
LAWYERS COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch 
vụ cửa hàng ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2018-32268 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.6; A25.7.7; 24.17.25 
(731) CO & COM CO., LTD.   (KR) 

14, Dosan-daero 6-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày; quần áo tắm; bộ quần áo; bộ quần áo vét; quần áo; quần áo một mảnh; áo 
ngoài mặc chui đầu; áo vét [trang phục]; áo choàng ngoài; quần dài; áo lót; váy trong 
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[quần áo lót]; quần áo ngủ; yếm; áo nịt ngoài; quần lót; áo cánh phụ nữ (áo choàng); áo 
thun ngắn tay; quần tất; mũ lưỡi trai dùng để chơi gôn.  

 

 
(210) 4-2018-32270 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 3.7.1; 3.7.19 
(731) PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI 

JAYA  (ID) 
Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 
Selatan, Indonesia 12240 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bích quy; bánh quy dẹt nhỏ; bánh mì; kẹo; bánh xốp; bánh quy giòn; sô 
cô la; đồ uống sô cô la có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-32271 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(731) PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI 

JAYA   (ID) 
Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 
Selatan, Indonesia 12240  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh bích quy; bánh quy dẹt nhỏ; bánh mì; kẹo; bánh xốp; bánh quy giòn; sô 
cô la; đồ uống sô cô la có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2018-32275 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 
Số nhà 18, đường Thôn Núi, xã Dĩnh Trì, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 
dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-32276 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.3.13; 1.5.1; 1.13.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua An Toàn  (VN)
231/4 đường Nguyễn Phúc Chu, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở ca cao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát, thức ăn nhanh. 
 

 
(210) 4-2018-32277 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà 
phê có sữa; đồ uống trà có sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, mua bán chè (trà), mua bán nông sản, lương thực thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát. 
 
 

(210) 4-2018-32278 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.6; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà 
phê có sữa; đồ uống trà có sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, mua bán chè (trà), mua bán nông sản, lương thực thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát. 
 
 

(210) 4-2018-32279 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 25.12.1; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà 
phê có sữa; đồ uống trà có sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, mua bán chè (trà), mua bán nông sản, lương thực thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-32280 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà 
phê có sữa; đồ uống trà có sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, mua bán chè (trà), mua bán nông sản, lương thực thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-32281 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đen, nâu, nâu nhạt, nâu đậm, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà 
phê có sữa; đồ uống trà có sữa. 

 

 
(210) 4-2018-32282 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Đen, nâu, nâu nhạt, xám, xám nhạt, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà 
phê có sữa; đồ uống trà có sữa. 
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(210) 4-2018-32283 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Nâu, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  (VN)
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà 
phê có sữa; đồ uống trà có sữa. 

 

 
(210) 4-2018-32284 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, ghi đậm, ghi nhạt. 
(731) GUANGZHOU JIN ZHI ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Jinzhi Technology Park, ChengXi 
Village, Huashan town, Huadu district, 
Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu hình; loa phóng thanh; máy đọc đĩa dvd; loa; màn hình chiếu; máy 
nghe nhạc cầm tay. 

 

 
(210) 4-2018-32285 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.2; A3.1.24 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu nhớt Hai 
Thành  (VN) 
Số K1/102A, ấp Tân Bình, tỉnh lộ 16, 
phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; 
dầu để bôi trơn; dầu động cơ. 

 

 
(210) 4-2018-32286 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A25.7.8; 25.5.25; A25.7.3 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu nhớt Hai 
Thành  (VN) 
Số K1/102A, ấp Tân Bình, tỉnh lộ 16, 
phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; dầu nhờn; mỡ để bơi trơn; 
dầu để bôi trơn; dầu động cơ.  

 

 
(210) 4-2018-32287 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) GUANGZHOU JIN ZHI ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Jinzhi Technology Park, ChengXi 
Village, Huashan town, Huadu district, 
Guangzhou, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu hình; loa phóng thanh; máy đọc đĩa dvd; loa; màn hình chiếu; máy 
nghe nhạc cầm tay. 

 

 
(210) 4-2018-32289 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 3.7.19 
(731) LEE, HOJUN  (KR) 

101-dong 1513Ho, 52-16, Yongsachon-
ro, Busanjin-gu, Busan, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; son môi; mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 
gội đầu, không chứa thuốc; dầu thơm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ 
phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 

 

 
(210) 4-2018-32290 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 3.2.7 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Green Country  
(VN) 
24 đường D6, KDC Tân Thuận Tây, 
phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Đèn đi ốt phát quang [led]; loa. 
 

Nhóm 11: Đèn ô tô [chiếu sáng]. 
 

Nhóm 12: Khung gầm ô tô, vỏ xe ô tô, mui xe ô tô, lốp ô tô, thanh chắn va đập của xe cộ; 
giá để hàng cho xe cộ; nhà xe lưu động; bậc lên xuống của xe cộ; giảm xóc cho ô tô. 
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(210) 4-2018-32291 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.7; 6.1.2 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Green Country  
(VN) 
24 đường D6, KDC Tân Thuận Tây, 
phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đèn đi ốt phát quang [led]; loa.  
 

Nhóm 11: Đèn ô tô [chiếu sáng]. 
 

Nhóm 12: Khung gầm ô tô, vỏ xe ô tô, mui xe ô tô, lốp ô tô, thanh chắn va đập của xe cộ; 
giá để hàng cho xe cộ; nhà xe lưu động; bậc lên xuống của xe cộ; giảm xóc cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2018-32292 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 26.1.2; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ công 

nghệ thông tin Việt Nam  (VN) 
Số nhà 47, ngõ 172 Ngọc Hà, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 
LAWYERS COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về y tế thông qua một trang thông tin điện tử; dịch 

vụ cung cấp thông tin về phòng khám, nhà thuốc; dịch vụ đăng ký khám chữa bệnh trực 
tuyến; dịch vụ kiểm tra, khám bệnh tại nhà; dịch vụ cung cấp thông tin về thiết bị, dụng 
cụ y tế thông qua trang thông tin thương mại điện tử; dịch vụ chăm sóc người bệnh, người 
cao tuổi.  

 

 
(210) 4-2018-32293 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Vũ Đức Anh  (VN) 
Số 1510 CT4A1 KĐT Mới Tây Nam Hồ 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy xay sinh tố (chạy điện), máy ép hoa quả (chạy điện), máy làm 

sữa đậu nành (chạy điện), máy hút bụi (chạy điện), nồi áp suất điện, nồi cơm điện, bếp từ, 
bếp hồng ngoại, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng), nồi lẩu điện, ấm siêu tốc, quạt điện. 
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(210) 4-2018-32294 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.19 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sang Bình Minh  
(VN) 
Nhà số 9, ngách 95/86 Vũ Xuân Thiều, 
phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày dép. 

 

 
(210) 4-2018-32295 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21; 26.4.4; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí và 
bất động sản Sen Vàng  (VN) 
Số 67 Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu xăng; khí dầu mỏ; khí đốt; dầu mỡ công nghiệp; dầu diezel. 

 

 
(210) 4-2018-32296 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí và 
bất động sản Sen Vàng  (VN) 
Số 67 Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu xăng; khí dầu mỏ; khí đốt; dầu và mỡ công nghiệp; dầu diezel. 

 

 
(210) 4-2018-32297 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần thiết bị vệ 

sinh Caesar Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã 
Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Thanh trượt kim loại; thanh kim loại dùng trong xây dựng; khung cửa bằng kim 
loại.  

 

 
(210) 4-2018-32298 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 5.5.19; 25.7.25; 26.4.2; 

A26.11.12; A2.3.16 
(591) Hồng, trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược phẩm Tân Minh  (VN) 
Số nhà 27 ngõ 303/1 đường Xuân 
Phương, phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; dung dịch vệ sinh phụ nữ không 

chứa thuốc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2018-32299 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A2.3.16; 26.4.2; 

A26.11.12 
(591) Hồng, trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược phẩm Tân Minh  (VN) 
Số nhà 27 ngõ 303/1 đường Xuân 
Phương, phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; dung dịch vệ sinh phụ nữ không 

chứa thuốc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2018-32306 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Liên Quân  (VN)

Số 79 ấp Thọ Hòa Đông B, xã Phú Tâm, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2018-32308 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) DH COSMETIC CO., LTD.  (KR) 

13, Eonju-ro 71-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son 
môi; keo xịt tóc; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2018-32309 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dầu khí ¸ 

Đông  (VN) 
Số 01B/300, đường Lê Lai, phường Đông 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; thuốc màu nhôm 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2018-32311 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 

An Hưng Phát  (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp và lâm nghiệp 
(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
hóa chất dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-32312 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư đa 

quốc gia NCC  (VN) 
Số 5B ngõ 251 phố Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp và lâm nghiệp 
(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
hóa chất dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng. 

 

 
(210) 4-2018-32313 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; A5.3.13; A5.3.14; 1.13.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ tổng hợp Toàn Cầu  
(VN) 
Số nhà 12 ngách 283/2 Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-32315 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thẩm 
mỹ Tràng An  (VN) 
Số 447, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ chăm sóc 
da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-32316 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) PACIFIC VISCOSE LIMITED   (HK) 

21/F, China Building, No. 29 Queen's 
Road Central, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; sợi dệt (sợi thô); sợi bằng chất dẻo [sợi thô] dùng cho ngành 
dệt; sợi thạch anh [sợi thô] sử dụng trong ngành dệt; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành 
dệt; sợi bông thô; sợi bông gạo; tơ phế phẩm.  
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Nhóm 23: Chỉ dệt, sợi dệt; chỉ; sợi tơ nhân tạo và sợi chỉ, sợi và chỉ dệt; sợi và chỉ; dây 
chỉ; dây chỉ và sợi chỉ nhân tạo; dây chỉ lông cừu; sợi tơ nhân tạo; sợi filamăng; sợi 
filamăng và sợi chỉ; sợi và chỉ khâu.  

 

Nhóm 24: Vải được dệt; vải dùng để làm đồ lót; vải nhẹ; vải dệt trắng; vải dùng cho 
ngành dệt may; vải dùng làm khăn lau; khăn tắm bằng vải; vải không dệt; vải; vải vóc (vải 
dệt); tấm phủ giường (vải dệt); ga trải giường và vỏ gối; vải dệt dùng trong gia dụng hàng 
ngày; chăn bông; khăn phủ giường; túi ngủ.  

 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; áo khoác ngắn; đồ lót của phụ nữ (đồ vải); dải đeo quần tất; áo 
sơ mi; quần áo; bộ quần áo; quần áo may sẵn; quần dài; áo khoác dài; quần áo dệt kim; 
quần đùi; đồng phục; quần áo lót của phụ nữ; quần trẻ em (trang phục); bộ quần áo cho 
trẻ sơ sinh; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; áo nịt ngoài; quần áo ngủ.  

 

 
(210) 4-2018-32317 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(731) PACIFIC VISCOSE LIMITED    (HK) 

21/F, China Building, No. 29 Queen's 
Road Central, Hong Kong   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; sợi dệt (sợi thô); sợi bằng chất dẻo [sợi thô] dùng cho ngành 
dệt; sợi thạch anh [sợi thô] sử dụng trong ngành dệt; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành 
dệt; sợi bông thô; sợi bông gạo; tơ phế phẩm.    

 

Nhóm 23: Chỉ dệt, sợi dệt; chỉ; sợi tơ nhân tạo và sợi chỉ, sợi và chỉ dệt; sợi và chỉ; dây 
chỉ; dây chỉ và sợi chỉ nhân tạo; dây chỉ lông cừu; sợi tơ nhân tạo; sợi filamăng; sợi 
filamăng và sợi chỉ; sợi và chỉ khâu.    

 

Nhóm 24: Vải được dệt; vải dùng để làm đồ lót; vải nhẹ; vải dệt trắng; vải dùng cho 
ngành dệt may; vải dùng làm khăn lau; khăn tắm bằng vải; vải không dệt; vải; vải vóc (vải 
dệt); tấm phủ giường (vải dệt); ga trải giường và vỏ gối; vải dệt dùng trong gia dụng hàng 
ngày; chăn bông; khăn phủ giường; túi ngủ.  

 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em, áo khoác ngắn; đồ lót của phụ nữ (đồ vải); dải đeo quần/tất; áo 
sơ mi; quần áo; bộ quần áo; quần áo may sẵn; quần dài; áo khoác dài; quần áo dệt kim, 
quần đùi; đồng phục; quần áo lót của phụ nữ; quần trẻ em (trang phục); bộ quần áo cho 
trẻ sơ sinh; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; áo nịt ngoài; quần áo ngủ. 

 

 
(210) 4-2018-32318 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SHINAN COSMETICS CO., LTD.   (KR)

8F, 512 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
06179, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; mỹ phẩm dùng cho lông mày; mỹ phẩm 
trang điểm mắt; mỹ phẩm dùng cho da đầu; son môi; sơn móng tay; mỹ phẩm trang điểm; 
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chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; nước dưỡng toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho 
lông mi; mỹ phẩm để dùng trên da; nước hoa và nước thơm bôi trên da; nước thơm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; sơn móng tay dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem bôi da; bông 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; lông mi giả; xà phòng dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2018-32319 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh lam đậm, xanh da trời. 
(731) ORIENTE TECHNOLOGIES (HK) 

LIMITED.   (HK) 
2802 Alexandra House, 18 Chater Road, 
Central, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 

âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, máy bán hàng tự động, máy tính, máy 
vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học trong phòng thí 
nghiệm, thiết bị điện và dụng cụ điện, cụ thể là bàn là điện, máy điều hòa không khí, dao 
cạo điện và máy xén điện, bàn chải điện và lược điện, máy sấy tóc, quạt điện, đèn điện, đồ 
dùng gia dụng hoặc dụng cụ nhà bếp và đồ chứa đựng, cụ thể là xô đựng, thùng, nồi 
xoong sắt hoặc nhôm hoặc nhựa hoặc các vật liệu khác, lò vi sóng, thiết bị vận hành bằng 
tay cỡ nhỏ để băm, nghiền, ép, máy và thiết bị làm sạch bằng điện, cụ thể là máy giặt, 
máy hút bụi; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn ngươi tiêu dùng].  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ cho thuê và cho 
vay tài chính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp quyền truy cập mạng 
máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; truyền tập tin số; truyền tin nhắn và hình ảnh.  

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; chuyển đổi chương 
trình và dữ liệu máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; tạo lập và duy trì trang web cho người 
khác; tư vấn lập trình máy tính; tư vấn an ninh mạng internet.  

 

 
(210) 4-2018-32320 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Huỳnh Thị Quế Hương  (VN) 
42B đường 185, khu phố 5, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2018-32321 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) CAN-CARE PTE LTD  (SG) 

321 Orchard Road, #06-03, Orchard 
Shopping Centre, Singapore 238866 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ chỉnh hình; áo nịt ngực dùng cho người đã phẫu thuật cắt vú hoặc 
phẫu thuật ngực; quần áo áp lực dùng cho hậu phẫu giúp bảo vệ và phục hồi da bị tổn 
thương; quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt dùng cho mục đích y tế; quần áo trị liệu 
cho người; quần áo áp lực dùng trong điều trị y tế; quần áo nâng đỡ, bảo vệ dùng cho mục 
đích y tế; mô cấy ghép nhân tạo dạng túi chứa gel hoặc dịch lỏng dùng cho phẫu thuật 
hoặc thẩm mỹ ngực; mô cấy nhân tạo dùng cho ngực; bầu ngực nhân tạo; mô cấy ghép 
[bộ phận cấy ghép nhân tạo]; bộ phận cấy tóc giả; mô cấy ghép nhân tạo dùng trong y 
khoa; mô cấy ghép [bộ phận cấy ghép nhân tạo] dùng để ghép trên cơ thể người; vật liệu 
đệm lót sử dụng cho mục đích hỗ trợ y tế; tấm đệm [túi] ngăn ngừa vết loét trên cơ thể 
bệnh nhân; băng nén, ép cho mục đích y tế; băng chỉnh hình. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ lưỡi trai; đồ đội đầu; khăn xếp [trang phục]; dải băng 
buộc đầu [trang phục]; khăn rằn [khăn quàng cổ]; khăn trùm đầu; quần áo bơi; quần áo 
bơi được trang bị thêm áo ngực; áo nịt ngực; áo ngực không dây. 

 

 
(210) 4-2018-32322 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.19 
(731) PAN ASIATIC FOOTWEAR SDN BHD  

(MY) 
No. 12, Jln. Kerawang U8/108, 
Perindustrian Tekno Jelutong, Seksyen 
U8, 40150 Shah Alam, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 10: Đế giày chỉnh hình; đế giày chỉnh hình giúp hỗ trợ, nắn thẳng hoặc cải thiện 
chức năng; giày chỉnh hình; đệm nâng  đỡ hình vòm dùng cho đồ đi chân [dụng cụ chỉnh 
hình]; dụng cụ lót chỉnh hình cho đồ đi chân; đồ đi chân chỉnh hình. 

 

 
(210) 4-2018-32323 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 2.9.1; A5.3.13 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thẩm mỹ Ngọc Dung  (VN) 
32-34-36 đường 3/2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2018-32324 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.6; A9.7.19; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
ẩm thực Minh Ngân  (VN) 
22 - 24 đường số 2, khu nhà ở tái định cư 

xã Phước Kiển, ấp 3, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã sơ chế; phá lóc (thịt đã sơ chế); thịt đóng gói; cá đã chế biến; 

thịt kho; nước dùng từ xương, thịt.  
 

 
(210) 4-2018-32325 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Phạm Thị Thảo  (VN) 
Căn hộ 2912B tòa R4 chung cư Royal 

City, số 72A Nguyễn Trãi, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ lưu trú cho du khách và 

khách du lịch; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); dịch vụ khách sạn cung cấp thức 

ăn và đồ uống.  
 

(210) 4-2018-32326 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Phạm Thị Thảo   (VN) 
Căn hộ 2912B tòa R4 chung cư Royal 

City, số 72A Nguyễn Trãi, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ lưu trú cho du khách và 

khách du lịch; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); dịch vụ khách sạn cung cấp thức 

ăn và đồ uống.  
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(210) 4-2018-32327 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 23.1.1; 3.1.1; 3.1.16 

(591) Đen, vàng, trắng. 

(731) Dương Văn Thành  (VN) 
Khu dân cư mới, đội 13, thôn Hành Lạc, 

thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2018-32328 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.5.2; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Cam, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư bất động sản 22 Land  (VN) 
Số 4 ngách 51, ngõ 97, đường Văn Cao, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động 

sản; môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
 

 
(210) 4-2018-32329 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.1.16; A5.1.5; A1.1.9; A1.1.5 

(591) Nâu, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

cam, vàng. 

(731) Lê Minh Ngọc  (VN) 
Số 421, lô U, cư xá Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; giảng dạy; đào tạo, trung tâm vui chơi giải trí, trung tâm dạy năng 

khiếu và nghệ thuật. 
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(210) 4-2018-32330 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Sang   (VN) 
Số 58/C6, khu phố 11, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm.  
 

 
(210) 4-2018-32331 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Duy Nhất (Cafe 
và Bánh)  (VN) 
Số 03 Hùng Vương, phường Phú Hội, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-32332 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sáng tạo và 
phát triển thương hiệu KIRA  
(VN) 
9 Trần Nguyên Đán, phường Thuận Hòa, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2018-32333 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

Sam  (VN) 
Lô B226A, đường số 7, KCN Thái Hòa, 
ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  
 

 
(210) 4-2018-32334 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
Sam   (VN) 
Lô B226A, đường số 7, KCN Thái Hòa, 

ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  
 

 
(210) 4-2018-32335 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần SAM  (VN) 
22 đường số 5, cư xá Nam Long, khu 

phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  
 

 
(210) 4-2018-32336 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần SAM   (VN) 
22 đường số 5, cư xá Nam Long, khu 

phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.   
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(210) 4-2018-32337 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần SAM   (VN) 

22 đường số 5, cư xá Nam Long, khu 
phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2018-32338 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần SAM  (VN) 

22 đường số 5, cư xá Nam Long, khu 
phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.   

 

 
(210) 4-2018-32339 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần SAM  (VN) 

22 đường số 5, cư xá Nam Long, khu 
phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2018-32340 (220) 19.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 25.12.1; A5.11.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, 

vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Nha Đam Việt Nam  (VN) 
Đường tỉnh 830, ấp 3, xã Lương Bình, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống lô hội không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2018-32342 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dây và cáp điện Đại Thanh  
(VN) 
Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện từ; cuộn dây điện; dây điện; dây cáp điện; cáp điện; vỏ bọc 

ngoài nhận dạng cho dây điện. 
 

 
(210) 4-2018-32343 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dây và cáp điện Đại Thanh  
(VN) 
Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện từ; cuộn dây điện; dây điện; dây cáp điện; cáp điện; vỏ bọc 

ngoài nhận dạng cho dây điện. 
 

 
(210) 4-2018-32345 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.13; A3.4.4 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Bình Điền  (VN) 
C12/21 quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học; phân bón tự nhiên.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón, chất kích thích tăng trưởng thực vật, thiết 
bị và công nghệ sản xuất phân bón. 
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(210) 4-2018-32346 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản; thịt đã chế biến; thịt đóng hộp; thực phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở thịt; xúc xích; lạp xưởng; rau quả đã được bảo quản.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); nước uống 
có gaz; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả chứa 
cồn.  

 

 
(210) 4-2018-32347 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE    (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản; thịt đã chế biến; thịt đóng hộp; thực phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở thịt; xúc xích; lạp xưởng; rau quả đã được bảo quản.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); nước uống 
có gaz; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả chứa 
cồn.   

 

 
(210) 4-2018-32348 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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2299 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản; thịt đã chế biến; thịt đóng hộp; thực phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở thịt; xúc xích; lạp xưởng; rau quả đã được bảo quản.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); nước uống 
có gaz; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả chứa 
cồn.  

 

 
(210) 4-2018-32349 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản; thịt đã chế biến; thịt đóng hộp; thực phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở thịt; xúc xích; lạp xưởng; rau quả đã được bảo quản.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); nước uống 
có gaz; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả chứa 
cồn.  

 
 

(210) 4-2018-32350 (220) 19.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá (màu xanh của lá mạ lúa non, lá 

đọt chuối non, đọt lá cây non), vàng, 
vàng đỏ (màu vàng pha trộn với màu đỏ), 
nâu, nâu đỏ (màu nâu pha trộn với màu 
đỏ), trắng, tím nâu (màu tím pha trộn với 
màu nâu). 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gạo Thiên Long  
(VN) 
Số 173B đường Hoàng Sa, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn phân phối cung ứng thương mại xuất nhập khẩu gạo, các 
sản phẩm là chính phẩm, phó phẩm, phụ phẩm được chế biến ra từ nguồn nguyên liệu 
chính chủ yếu là gạo, hoặc các sản phẩm được tạo ra qua quá trình chế biến từ nguồn 
nguyên liệu gạo lúa, như: tấm, cám, bột gạo. 
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(210) 4-2018-32351 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh biển, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư & 
thương mại DIC Đà Nẵng  (VN) 
Lô E, đường số 10, KCN Hòa Khánh, 
phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói xây dựng.  

 

 
(210) 4-2018-32352 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.2; 25.1.25; 2.3.1; A5.3.13 
(591) Xám, vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thương ánh  (VN) 
24/11 Tú Xương, khu phố 1, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ 
trị liệu; dịch vụ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2018-32353 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 6.1.2; 3.7.10; 

3.7.16 
(591) Vàng, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn ánh  (VN) 
Số 05, đường 17/3, tổ dân phố 7, thị trấn 
Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; tổ yến ăn được; súp tổ yến. 
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát).  
 

 
(210) 4-2018-32354 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.8; 5.3.20; A5.3.13; A5.3.15; 4.5.3 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Soya Garden  
(VN) 
Số 19 Hoa Bằng, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; hạt đậu nành (đã bảo quản, cho thực phẩm); hạt đã qua chế biến; 
đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; sản phẩm sữa; dầu đậu nành dùng cho thực phẩm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-32355 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương, đen. (540) 

 

(731) Công ty TNHH bảo hộ lao 
động Dương Châu  (VN) 
29 đường T4B, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; mặt nạ bảo hộ; áo bảo hộ phản quang; giày 
bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa. 

   

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; bộ quần áo lót may liền; giày. 
 

 
(210) 4-2018-32356 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tâm Trung Kiên  (VN) 
Số 848D, tổ 40, KP8, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai       

 

(511)   Nhóm 20: Nệm, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, tấm phủ giường [khăn trải giường]. 
 

 
(210) 4-2018-32357 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.24; 1.15.23; 1.7.6; 18.3.21 
(591) Xanh lục, xanh lam đậm, xanh lam nhạt, 

xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Hà Quỳnh  (VN) 
Thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2018-32358 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Rex Roth  (VN) 
Số 35D, ngõ 71, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp [điện]; tủ phân phối [điện]; bảng phân phối [điện]; bộ chuyển 

mạch điện; thiết bị điều khiển từ xa (tủ điện); bộ nắn điện. 
 

 
(210) 4-2018-32359 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà bếp Intel  
(VN) 
Nhà 35D, ngõ số 71, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; rau đã sấy khô; lát trái cây sấy khô; trái cây lát mỏng; thịt đông khô; mứt 
quả ướt. 

 

 
(210) 4-2018-32360 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhà bếp Intel  
(VN) 
Nhà 35D, ngõ số 71, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; chai lọ; pha lê 

[đồ chứa đựng bằng thủy tinh]; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ đồ uống trà [bộ đồ 
ăn]. 

 

 
(210) 4-2018-32362 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An  (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2018-32364 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Thị Thúy Nga  (VN) 
1/24 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-32365 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19; 5.5.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Tâm  (VN) 
Số 76 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-32366 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại VITAL GO  (VN) 
12 Lê Quý Đôn 2, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: rau, củ, quả; siêu thị mini chuyên mua bán: rau, 

củ, quả. 
 

 
(210) 4-2018-32368 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại OCEAN CENTER 
Việt Nam  (VN) 
Số 107 A1, ngõ 72, đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm, dịch vụ 
làm tóc, dịch vụ cắt sửa móng tay, dịch vụ chỉnh hình răng, dịch vụ xăm hình. 
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(210) 4-2018-32369 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Huỳnh Thị Bích Ngân  (VN) 
131/45/3 đường 6, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong rừng (dùng trong thực phẩm); mật ong thiên nhiên (dùng trong thực 
phẩm); sữa ong chúa (dùng trong thực phẩm); sáp ong (dùng trong thực phẩm); tinh bột 
nghệ (dùng trong thực phẩm).  

 

 
(210) 4-2018-32370 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) 1. Nguyễn Tôn Quốc Tín  (VN) 
Số 11 Hoàng Văn Thái, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum  

2. Nguyễn Văn Thuận  (VN) 
Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 
Đồng  

 

(511)   Nhóm 09: Loa kéo di động; micro; loa vi tính.  
 

 
(210) 4-2018-32371 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.12; A5.1.7; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Da cam, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất keo 
dán vải nhám Bá Lộc   (VN) 
24 Lê Độ, phường Xuân Hà, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng           

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện; chỗ ở 
tạm thời.  

 
 

(210) 4-2018-32372 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.15 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ thương mại Nhân Thành  
(VN) 
SN 43 đường Lê Đình Châu, tiểu khu 2 
thị trấn Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống giải khát; khách sạn; khu nghỉ dưỡng 
(resort).  
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(210) 4-2018-32373 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27 
(591) Trắng, nâu đậm, nâu chocolate, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Sinh Việt  (VN) 
51 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cửa hàng bán đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-32374 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Lã Việt Thắng  (VN) 
Số 174 - 176 Hùng Vương, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An           

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà); chè (trà); đồ uống làm 

từ chè (trà) như hồng trà, lục trà; cà phê sữa. 
 

 
(210) 4-2018-32375 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Y Nhàn   (VN) 
108 Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đá quý, đá bán quý, kim loại quý, trang sức, ngọc trai. 

 

 
(210) 4-2018-32376 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.6.1; A3.6.25; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Y Nhàn   (VN) 
108 Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông, 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo da, giày dép da, bóp ví, thắt lưng da, các phụ kiện thời trang 
bằng da. 
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(210) 4-2018-32377 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4; 26.1.1; 16.3.1; A16.3.3 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Con Rồng Châu ¸  
(VN) 
457/11 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay hình truyền hình mạch kín (CCTV) không dây; camera an ninh; thiết 
bị mạng gia đình; hệ thống an ninh điện tử cho mạng gia đình; hệ thống điều khiển điện 
tử cho tự động hóa ngôi nhà ở. 

 
 

(210) 4-2018-32378 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Con Rồng Châu ¸  
(VN) 
457/11 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in máy tính, mực in máy photocopy.  
 
 

(210) 4-2018-32379 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.1.10 
(591) Trắng, đen, vàng đồng, đỏ nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thùy Nga  (VN) 
83 Phạm Hùng, huyện Tân Biên, thành 
phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-32380 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản Sơn Việt  (VN) 
162 Triệu Quang Phục, phường 11, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giường, tủ, bàn, ghế, đèn trang trí, bộ đèn điện, kệ, bồn tắm, bồn rửa 
tay.  
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(210) 4-2018-32382 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; 25.1.25; 10.5.17; 25.1.9 
(591) Nâu, đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã rượu Đa Mai  (VN) 
Số 16 đường Mai Sẫu, phường Đa Mai, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu trắng. 
 

 
(210) 4-2018-32383 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Ban - Jing  (VN) 

273/6/1/15 Tân Hòa Đông, khu phố 14, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, xăng dầu cho xe mô tô, xe gắn máy.  
 
 

(210) 4-2018-32384 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Vàng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - xây 

dựng Thiên Lộc  (VN) 
Số 5, hẻm 20/1/16/17, đường Phú Minh, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng gốm; vật liệu 
xây dựng bằng thủy tinh, xi măng. 

 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh các sản phẩm sau: vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
xây dựng như máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông. 

 

Nhóm 36: Đầu tư phát triển dự án, khu đô thị và khu công nghiệp; quản lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho 
thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Thi công xây lắp các công trình dân dụng và cống nghiệp; xây dựng công trình 
kỹ thuật hạ tầng đô thị; tư vấn xây dựng; dịch vụ làm sạch bên trong, bên ngoài tòa nhà. 
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Nhóm 39: Cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê kho chứa hàng.  
 

 
(210) 4-2018-32386 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ cam, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sophia  (VN) 
Số 36-38 đường số 6, khu nhà ở Bình 
Chiểu, khu phố 2, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; trà; đồ uống ca cao có 

sữa. 
 

 
(210) 4-2018-32388 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 26.3.3; 26.3.4; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: phấn trang điểm; nước hoa, dầu thơm; chế phẩm trang điểm, nước 
sơn móng; chế phẩm chống nắng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp công 
cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-32389 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Thị Thu An  (VN) 

Số nhà 14, Hàng Tiện, phường Bà Triệu, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; đệm bông ép.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường (bằng vải).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2309 

(210) 4-2018-32390 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-32391 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-32392 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.7; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) La Văn Hải  (VN) 
Số 8 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 

 
(210) 4-2018-32393 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 28: Cần câu; dây câu; lưỡi câu; bao đựng cần câu; vợt hứng cá cho người đi câu; đồ 

câu cá. 
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(210) 4-2018-32394 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 28: Cần câu; dây câu; lưỡi câu; bao đựng cần câu; vợt hứng cá cho người đi câu; đồ 
câu cá. 

 

 
(210) 4-2018-32395 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  

(US) 
300 Park Avenue, New York, N.Y, 
10022, U.S.A 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng 
 

 
(210) 4-2018-32397 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.5.5; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.7.5; 

5.7.21; 5.3.20 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, cam, vàng 

đồng, nâu, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 

Hưng  (VN) 
ấp 5, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân; cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2018-32398 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Ngô Hùng Hiệu  (VN) 
1240D đường 3 tháng 2, phường 9, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu. 
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(210) 4-2018-32400 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Khanh  (VN) 
Số 5/1 Cầu Đất, xã Xuân Trường, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-32401 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Khanh  (VN) 
Số 5/1 Cầu Đất, xã Xuân Trường, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Trái bơ tươi; cây giống bơ.  

 

 
(210) 4-2018-32402 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 26.4.2; 25.7.25 
(591) Nâu, trắng, vàng, vàng kim, đỏ, nâu nhạt, 

hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-32403 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.8; 2.9.10; 4.5.21; 2.9.14 
(591) Đỏ, đen, vàng nhạt, trắng, hồng. 

(540) 

 

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2018-32405 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.11; 4.5.1; 24.9.1; A5.3.15; 2.9.20 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, cam đỏ, đỏ, 

hồng, xanh da trời, tím, đen, trắng, xanh 

lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-32406 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; 4.5.1; 5.9.3; A5.11.2; 2.9.20 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, hồng tím, 

xanh da trời, tím, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-32407 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.1; 24.9.1; 5.7.12; A5.3.15; 2.9.20 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, xanh da trời, 

tím đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, xanh mạ non, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-32408 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.1; 2.9.20; 5.7.21; 24.9.1 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, xanh da trời, 

tím, đen, trắng, xanh dương nhạt, nâu, 

nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-32409 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.21; 4.5.1; 24.9.1; 2.9.20 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, hồng tím, 

xanh da trời, tím, đen, trắng, xanh lá cây, 

xanh lá mạ, xanh lá mạ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-32410 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.7.11; 2.9.20; 4.5.1; A5.3.15; 24.9.1 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, xanh da trời, 

tím, đen, trắng, xanh lá, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-32411 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.5.1; 5.7.21; 2.9.20; A5.3.15; 24.9.1 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, đỏ bầm, xanh 

da trời, tím, đen, trắng, xanh lá, xanh lá 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-32412 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; 4.5.1; 2.9.20; 5.7.21; A5.3.15 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, hồng, xanh 

da trời, đen, trắng, xanh lá nhẹ (mạ non), 

xanh lá nhạt, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-32413 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 24.9.1; 4.5.1; 2.9.20; 5.7.21 

(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, hồng tím, 

xanh da trời, tím, đen, trắng, xanh lá, 

xanh mạ, xanh lá mạ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-32414 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 4.5.1; 2.9.20; 5.7.14; A5.3.14 
(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, xanh da trời, 

tím, đen, trắng, xanh lá, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-32415 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; 5.7.1; 5.7.2; 24.9.1 
(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, xanh lá, xanh 

da trời, nâu, nâu nhạt, tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-32416 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.1; 5.7.1; 5.7.2; 24.9.1; 2.9.20 
(591) Vàng, vàng đồng, cam, đỏ, xanh da trời, 

nâu, nâu nhạt, tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-32417 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.2; 1.15.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Đinh Thế Minh  (VN) 
A1 - G02 chung cư Lê Thành, đường số 
2, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-32418 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A7.1.11; 7.1.24; 

A5.5.20; A5.5.21; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV du lịch 
nghỉ dưỡng sinh thái Cồn Tân 
Phong  (VN) 
ấp Tân Luông A, xã Tân Phong, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; vận tải bằng tàu 
thuyền; vận chuyển hành khách; hướng dẫn khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-32419 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV vận tải 
Trần Gia Phú  (VN) 
Số 209/1A, quốc lộ 1K, khu phố Tân An, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng; san lấp 
mặt bằng; sửa chữa nhà; tư vấn xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-32423 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YANA  (VN) 
18A/31 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vự, dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng 
tin.  
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(210) 4-2018-32424 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xám đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YANA  (VN) 
18A/31 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phực vụ, dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng 
tin.  

 

 
(210) 4-2018-32425 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.13.24; A3.13.4 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH đầu tư du lịch 

Đảo Ngọc Đông Dương  (VN) 
Số 40 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn gỗ, ghế gỗ, giường gỗ, tủ gỗ, giá sách bằng gỗ, đồ gỗ 

mỹ thuật. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2018-32426 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 25.1.6; A25.1.10 
(591) Nâu, trắng, vàng nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH đầu tư du lịch 

Đảo Ngọc Đông Dương  (VN) 
Số 40 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-32427 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển xuất nhập khẩu Thanh 
Long  (VN) 
20/5C đường TTH20, tổ 16, khu phố 1, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 

 
(210) 4-2018-32428 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.21; 26.1.2 
(591) Xanh lá, vàng, nâu, xanh non, trắng. 
(731) Hội Làm Vườn Huyện Cai Lậy  

(VN) 
ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả sầu riêng.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả sầu riêng.  
 

 
(210) 4-2018-32429 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng. 
(731) Huỳnh Dũng Trí  (VN) 

Số 8, đường số 8, khu đô thị Lakeview 
City, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến 
việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; marketing; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; cung cấp thông tin trên trang web về bất động 
sản. 
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(210) 4-2018-32430 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh mỳ, sôcôla, bánh quy, bánh trứng. 
 
 

(210) 4-2018-32431 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh mỳ, sôcôla, bánh quy, bánh trứng. 
 
 

(210) 4-2018-32432 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học VINSEED  (VN) 
B1-37-LÔ 45, khu đô thị Hòa Xuân, 
phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; nấm đóng hộp; nấm ăn đã sấy khô; đông trùng hạ thảo 
đã qua chế biến và đóng gói (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2018-32433 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Xanh đen, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIVAGREEN 
INTERNATIONAL   (VN) 
11/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất phụ gia/chất phụ gia hoá học cho dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên 
liệu động cơ; chế phẩm để tiết kiệm than; chế phẩm đốt [phụ gia hóa học dùng cho nhiên 
liệu động cơ]. 

 
Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ.  

 

 
(210) 4-2018-32434 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A5.3.13 
(591) Xám đậm, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIVAGREEN 
INTERNATIONAL   (VN) 
11/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất phụ gia/chất phụ gia hoá học cho dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên 
liệu động cơ; chế phẩm để tiết kiệm than; chế phẩm đốt [phụ gia hóa học dùng cho nhiên 
liệu động cơ].  

 

Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ.   
 

 
(210) 4-2018-32435 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần HALATO  (VN) 

P.1901 Saigon Trade Center, số 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 
vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-32436 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần HALATO  (VN) 

P.1901 Saigon Trade Center, số 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 

vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-32437 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần HALATO  (VN) 
P.1901 Saigon Trade Center, số 37 Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 

vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-32438 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần HALATO  (VN) 
P.1901 Saigon Trade Center, số 37 Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 

vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-32439 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A1.1.9; A1.1.5; 7.3.2; 26.1.1 

(591) Đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Bhomes Việt Nam  
(VN) 
R4-L2-OF14, K§T Royal City, 72A 

Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bán và môi giới cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2018-32440 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh và 

xuất nhập khẩu An Phát   (VN) 
Số 2 ngõ 767, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ đội đầu, khăn quàng cổ, găng tay (trang phục), bít tất (tất ngắn 
cổ, tất dài).  

 

 
(210) 4-2018-32441 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinh Gia  (VN) 
Số 116 đường Trần Bình, tập thể Viện 
19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thuốc và dược phẩm các loại.  
 

 
(210) 4-2018-32442 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A9.7.22; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lam, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Thu Trang   (VN) 
P12B, tầng 13 HH1, CC102, đường 
Trường Chinh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; 
dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 

 

 
(210) 4-2018-32443 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Thị Lan Anh  (VN) 

Số 37/6 Mai Xuân Thưởng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-32444 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.3.1; 25.1.6; 9.1.10 

(591) Vàng tươi, đỏ, xám khói, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Thanh Phương  
(VN) 
Số 280/2, ấp Khánh Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống 

trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-32445 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.2; 2.9.1 

(591) Đen, vàng nghệ, trắng. 

(731) Công ty TNHH quốc tế BL 
BEAUTY  (VN) 
66 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; son môi; mặt nạ làm đẹp; sữa tẩy rửa, làm sạch 

(dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); phấn trang điểm. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả, kem ủ tóc, dưỡng 

tóc, thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc, tinh dầu, nước hoa, hương liệu, dầu thơm, dầu dừa, kem 

dưỡng da, kem trắng da, kem chống nắng, son môi, sữa tắm, sữa dưỡng thể, xịt khoáng, 

sữa rửa mặt, mặt nạ, sản phẩm trị nám, sản phẩm trị tàn nhang, kem ngăn ngừa chàm, 

kem ngăn ngừa nứt da, kem nền, phấn trang điểm, nước hoa hồng, dung dịch vệ sinh phụ 

nữ, khăn giấy vệ sinh phụ nữ, miếng dán trị mụn, sản phẩm trị mụn, sản phẩm khử mùi cơ 

thể, sản phẩm tan mỡ giảm béo, kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng thể, dụng cụ trang điểm.  
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(210) 4-2018-32446 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH Trường Hàng 
Không và Logistics Việt Nam  
(VN) 
Lầu 11, tòa nhà Hải Âu, số 39B đường 

Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện; huấn luyện; khóa đào tạo từ xa; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào 

tạo hoặc giáo dục); đào tạo thực hành; tổ chức và điều khiển hội thảo. 
 

 
(210) 4-2018-32447 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 

(591) Vàng tươi, vàng đậm. 

(731) Công ty TNHH quốc tế HA EVA  
(VN) 
40 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước rửa phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế); viên 

làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế), kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa tắm; 

dầu gội đầu; kem chống nắng; sữa dưỡng thể (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; muối tẩy tế bào 

chết; dầu xả; mặt nạ dưỡng da (mỹ phẩm); khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt (mỹ phẩm); 

dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); tinh dầu chống lão hóa (mỹ phẩm); các loại tinh dầu làm đẹp. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; gel bôi trơn (dùng cho mục đích y tế), viên uống có 

nguồn gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa; viên uống có nguồn gốc thực vật giúp tăng 

cường sinh lực cho nam giới. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, tinh dầu, nước rửa phụ khoa (không 

dùng cho mục đích y tế), viên làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế), kem 

dưỡng da, sữa tắm, dầu gội đầu, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, muối tẩy tế 

bào chết, dầu xả, mặt nạ dưỡng da, khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt, dầu dưỡng tóc, tinh 

dầu chống lão hóa, các loại tinh dầu làm đẹp, thực phẩm chức năng, gel bôi trơn (dùng 

cho mục đích y tế), viên uống có nguồn gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa, viên uống 

có nguồn gốc thực vật giúp tăng cường sinh lực cho nam giới. 
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(210) 4-2018-32448 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.4; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất & 
thương mại sơn Việt Nhật 
BLUE  (VN) 
Tầng 8, MD Complex, số 68 đường 
Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni, chất phủ sơn; chất pha loãng sơn; chất hãm màu; men cho sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: sơn, vecni, chất phủ sơn, chất pha loãng sơn, chất 
hãm màu, men cho sơn.  

 

 
(210) 4-2018-32449 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất & 
thương mại sơn Việt Nhật 
BLUE  (VN) 
Tầng 8, MD Complex, số 68 đường 
Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni, chất phủ sơn; chất pha loãng sơn; chất hãm màu; men cho sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: sơn, vecni, chất phủ sơn, chất pha loãng sơn, chất 
hãm màu, men cho sơn.  

 

 
(210) 4-2018-32452 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.5.25; 26.4.2; A24.15.11; A26.11.8 
(591) Vàng, đen trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất sơn 
Thái Lan  (VN) 
Tầng 08, MD Complex, số 68 đường 
Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chất phủ sơn; chất pha loãng sơn; chất hãm màu; men cho sơn.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2326 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu sơn, vecni, chất phủ sơn, chất pha loãng sơn, chất 
hãm màu, men cho sơn.  

 

(210) 4-2018-32453 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Cam, đen, tím. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước rửa chén; nước 

hoa.  
 

 
(210) 4-2018-32454 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.5.4; 2.3.8; A2.3.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Hồng, vàng, cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước rửa chén; nước 

hoa; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2018-32455 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 25.5.2; A1.3.17; 3.9.1; 1.3.1; 

A26.3.5; 25.12.1 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Kim Nguyên Bảo   (VN) 
57 đường 26 tháng 3, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho mục đích thú y; chế phẩm enzym dùng cho mục 
đích thú y. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chế phẩm sinh học, chế phẩm hóa học, chế phẩm vi 
sinh, chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y. 

 

 
(210) 4-2018-32456 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A12.1.4; 26.4.3 
(591) Cam, trắng, xanh dương. 
(731) Nguyễn Tiến Năm   (VN) 

15/5 Nguyễn Mỹ Ca, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-32458 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Baconco   (VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh; hóa chất dùng trong 

nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp và bất kỳ lĩnh vực trồng trọt nào khác, trừ 
thuốc diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chất 
làm rụng lá; phân bón; vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp, làm vuờn, nuôi trồng 
thủy sản; tác nhân hóa học hoạt động bề mặt, bao gồm các tác nhân làm ẩm ướt, các tác 
nhân kết dính hoặc thẩm thấu để sử dụng với phân bón; hóa chất bảo quản thực phẩm; hóa 
chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm dùng để 
chẩn đoán dùng trong khoa học, cho mục đích công nghiệp, và cho mục đích nông 
nghiệp, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 
Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chất diệt 
giun tròn ký sinh; thuốc diệt động vật gặm nhấm; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của 
sâu bọ; chế phẩm dùng để hoạt hóa sức đề kháng tự nhiên của cây trồng và hạt giống 
chống lại sâu bọ, vi khuẩn, các bệnh nấm, vật ký sinh và cỏ dại; chế phẩm để tiêu diệt 
động vật gây hại; chất tẩy uế.   

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bao gồm: hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, 

nhiếp ảnh, nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp và bất kỳ lĩnh vực trồng trọt nào 

khác; chất làm rụng lá; phân bón; vi chất dinh dưỡng; tác nhân hóa học hoạt động bề mặt, 
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bao gồm các tác nhân làm ẩm ướt, các tác nhân kết dính hoặc thẩm thấu để sử dụng với 

phân bón; hóa chất bảo quản thực phẩm; hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều 

hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng trong khoa học, cho mục 

đích công nghiệp và cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú 

y; chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chất diệt giun tròn ký 

sinh; thuốc diệt động vật gặm nhấm; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của sâu bọ; chế 

phẩm dùng để hoạt hóa sức đề kháng tự nhiên của cây trồng và hạt giống chống lại sâu 

bọ, vi khuẩn, các bệnh nấm, vật ký sinh và cỏ dại; chế phẩm để tiêu diệt động vật gây hại; 

chất tẩy uế.  
 

 
(210) 4-2018-32460 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8; 25.5.25; 26.4.2; A24.15.11 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất sơn 
Thái Lan   (VN) 
Tầng 8, MD Complex, số 68 đường 

Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, 

phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: sơn, vecni, chất phủ sơn, chất pha loãng sơn, chất 

hãm màu, men cho sơn, vật liệu xây dựng kim loại như: nhôm, thép, gang, tấm kim loại, 

vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng, phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng, 

vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng, giấy xây dựng, đá xây dựng, gỗ, gạch, kính xây 

dựng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt sửa chữa máy móc thiết bị; dịch vụ làm sạch cho tòa 

nhà; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ chống ẩm; giám sát việc xây dựng công trình.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ 

lập quy hoạch đô thị; khảo sát địa chất.  
 

 
(210) 4-2018-32461 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3; 26.7.25 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Tiến Mạnh  (VN) 
P744 chung cư  VP5 Linh Đàm, khu đô 

thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang nam giới.  
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(210) 4-2018-32462 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Cao Văn Tùng  (VN) 
Căn hộ số 501 - chung cư 25 tầng, tổ dân 

phố số 9, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 

(LUAT THANG LONG COMPANY 

LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2018-32463 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phương Minh Khoa   (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: vôtca, uýt ki, brandi (rượu mạnh), rượu gạo; rượu vang; 

rượu hoa quả.  
 

 
(210) 4-2018-32464 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Hy Thanh Hà  (VN) 
1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-32465 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Hy Thanh Hà   (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32466 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-32467 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-32468 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32469 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-32470 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  
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(210) 4-2018-32471 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-32472 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
Hoàng Nam   (VN) 
Liền kề 23, « số 37, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2018-32473 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 17.2.25; 26.1.2; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 
Thành  (VN) 
Số 26, phố Trần Quốc Tảng, phường 
Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; chất đốt; khí đốt.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới, tham vấn 
và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; môi giới bất động sản; thông tin 
bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; 
lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng, công trình khai thác mỏ 
than/quÆng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
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(210) 4-2018-32474 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KHI CAPITAL INC.  (CA) 

1645 East Kent Avenue, Vancouver, BC, 
Canada V5P2S8 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hoá học và phụ gia khoáng để sử dụng với hợp chất xi măng; chất bảo 

quản cho bê tông và xi măng, cụ thể là, chất phủ chống bám nước và hợp chất hóa học để 
bảo vệ và chống thấm cho bê tông; chất phụ gia có thành phần hóa học để tăng tính bền, 
tăng tính dẻo và chống ăn mòn; hợp chất hóa học chống thấm cho bề mặt bê tông hoặc xi 
măng; chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu.  

 

 
(210) 4-2018-32475 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; A26.4.5; 1.5.1 
(731) KHI CAPITAL INC.  (CA) 

1645 East Kent Avenue, Vancouver, BC, 
Canada V5P2S8 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hoá học và phụ gia khoáng để sử dụng với hợp chất xi măng; chất bảo 

quản cho bê tông và xi măng, cụ thể là, chất phủ chống bám nước và hợp chất hóa học để 
bảo vệ và chống thấm cho bê tông; chất phụ gịa có thành phần hóa học để tăng độ bền, 
dẻo và chống ăn mòn; hợp chất hóa học chống thấm cho bề mặt bê tông hoặc xi măng; 
chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và phần mềm để thử nghiệm, đo lường hoặc giám sát vật liệu và công 
trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-32476 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Tân Phú  (VN) 
142 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 

quản lý bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng, khu đô thị, 
khu công nghiệp, khu chế xuất; lập dự án đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ trên; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình (dịch vụ xây 
dựng); phá dỡ các công trình xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2018-32477 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(300) 40-2018-0072103 28.05.2018 KR 

40-2018-0072104 28.05.2018 KR 
(731) HPCNT SG PTE. LTD.  (SG) 

80 Robinson Road #02-00 Singapore 
(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, 
đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm trò chơi máy tính (nhóm này hưởng quyền ưu 
tiên theo đơn số 40-2018-0072103 ngày 28/5/2018 tại Hàn Quốc). 

 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử 
dụng (nhóm này hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 40-2018-0072104 ngày 28/5/2018 tại 
Hàn Quốc). 

 

 
(210) 4-2018-32478 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 24.13.1; A26.11.12; 

24.17.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ Moss  (VN) 
NO 06B-LK 47 khu đất dịch vụ Vạn 
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Xuất bản phần mềm; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
tư vấn phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web. 

 

 
(210) 4-2018-32479 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 24.13.1; 24.17.5; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ Moss  (VN) 
NO 06B-LK 47 khu đất dịch vụ Vạn 
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 42: Xuất bản phần mềm; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
tư vấn phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web. 

 

 
(210) 4-2018-32480 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.7 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khóa 
Karcher  (VN) 
NO6B-LK 46A khu đất dịch vụ Vạn 
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị cầm tay như máy hút bụi, máy và thiết bị làm sạch; máy cắt; 
máy thổi; máy bơm; máy lắp ráp.  

 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: máy và thiết bị làm sạch không khí, vòi nước, phụ kiện bồn 
tắm; thiết bị nhà bếp: bếp điện, máy sấy bát, chụp hút khói dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy móc thiết bị cầm tay như máy hút bụi, máy 
và thiết bị làm sạch, máy cắt, máy thổi, máy bơm, máy lắp ráp, máy và thiết bị làm sạch 
không khí, vòi nước, phụ kiện bồn tắm, thiết bị nhà bếp như bếp điện, máy sấy bát, chụp 
hút khói dùng cho nhà bếp, lò nướng, đèn, hệ thống và thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, 
thiết bị hút ẩm, bộ lọc nước uống, thiết bị phun nước, thiết bị nấu nướng, tủ lạnh, tủ ướp 
lạnh, đèn điện. 

 
 

(210) 4-2018-32481 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2018-32482 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kizuna JV  (VN)

Lô K - khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân
Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng 

làm không gian làm việc chung; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 

giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-32483 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kizuna JV  
(VN) 
Lô K - khu công nghiệp Tân Kim, xã 

Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng 

làm không gian làm việc chung; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 

giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-32484 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Liễu  (VN) 
Số 38 CT2 D11 Đồng Quốc Bình, 

phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-32485 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Liễu  (VN) 
Số 38 CT2 D11 Đồng Quốc Bình, 

phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2018-32487 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH Rheinol Việt 

Nam  (VN) 
Lầu 12, Empire Tower, 26-28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất. 
 

 
(210) 4-2018-32488 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Châu Văn Cường  (VN) 
Tổ 19, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), mật ong.  
 

 
(210) 4-2018-32489 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh da trời, xám, đen. 
(731) THE CAPITAL GROUP COMPANIES, 

INC.  (US) 
333 South Hope Street, 55th Floor, Los 
Angeles, California 90071, United States

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ quản lý đầu tư, quản lý 
quỹ, quản lý danh mục vốn đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo (hay quản lý chứng 
khoán); dịch vụ quản lý vốn mạo hiểm; dịch vụ nghiên cứu và phân tích tài chính, yếu tố 
kinh tế và đầu tư [phục vụ cho mục đích đầu tư]; dịch vụ tư vấn tài chính, yếu tố kinh tế 
và đầu tư [phục vụ cho mục đích đầu tư]; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch 
vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2018-32490 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; 26.3.4; 26.3.1; 6.1.2 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu An Dũng Phát  (VN) 
Số 1/16N Tiền Lân 18, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bóng đèn, nồi cơm điện, bình đun nước nóng bằng điện, vợt muỗi 
điện, đèn pin.  

 

 
(210) 4-2018-32492 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
 (540) 

  

(731) 
Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất may mặc Việt Đức  
(VN) 
117 đường CN 11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: May quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-32493 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.3; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ tươi, da cam. 
(731) Công ty TNHH dệt may xuất 

khẩu Thành Công  (VN) 
Số nhà 15, đường Trần Quang Khải, tổ 
16, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 23: Sợi; sợi tơ và chỉ tơ; sợi len. 
 

Nhóm 24: Vải bông; vải; vải bông thô; vải sợi dệt. 
 

 
(210) 4-2018-32494 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) MAXIS BROADBAND SDN BHD  

(MY) 
Level 21, Menara Maxis, Kuala Lumpur 
City Centre, Off Jalan Ampang, 50088 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc bằng điện thoại di động, liên lạc bằng điện thoại, mạng liên lạc 
bằng điện thoại; liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính, truyền tin nhắn, hình ảnh, giọng 
nói và dữ liệu với sự hỗ trợ của máy tính; truyền tập tin số; truyền điện tử và truyền tải 
trực tiếp qua internet (streaming) nội dung phương tiện kỹ thuật số cho người khác thông 
qua mạng máy tính toàn cầu và mạng máy tính cục bộ; thông tin liên lạc bằng mạng cáp 
quang; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); gửi tin nhắn, thư điện tử; dịch 
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vụ hãng tin tức; dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc 
điện tử khác); dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch 
vụ); dịch vụ mạng nội bộ không dây; dịch vụ truy cập trên diện rộng không dây vào mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ mạng nội bộ không dây toàn cầu; dịch vụ truyền qua vệ tinh; 
dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ hội thảo từ xa; thông tin về lĩnh vực 
liên lạc viễn thông; cấp quyền truy cập vào trang web trên internet; phân phối âm nhạc, 
video kỹ thuật số và các tác phẩm đa phương tiện khác bằng viễn thông; dịch vụ phát 
thanh, truyền hình, cụ thể là truyền các chương trình quảng cáo và các thông tin liên lạc 
quảng cáo truyền thông thông qua mạng liên lạc kỹ thuật số; cấp quyền truy cập vào cơ sở 
dữ liệu; truyền tải dữ liệu trực tiếp qua internet (streaming); truyền video theo yêu cầu; 
phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; truyền tải trực tiếp (streaming) tài liệu âm 
thanh và video trên internet; cung cấp dịch vụ cộng tác trực tuyến cho phép người dùng 
truy cập các ứng dụng, nền tảng, tài liệu, dữ liệu, danh sách tác vụ cùng chia sẻ và diễn 
đàn trao đổi; tất cả đều thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2018-32496 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 7.5.10; 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25; 

26.11.3; 1.15.24 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn CTM 
Nhật Bản   (VN) 
Số nhà 14.08, tòa nhà Mường Thanh Cửa 

Đông, 167 Nguyễn Phong Sắc, phường 

Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  

 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
 

(210) 4-2018-32497 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
NTD Việt Nam  (VN) 
Số 4, ngõ 1/24, phố Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  

 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2018-32499 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 26.3.2 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Tấn  (VN) 
Nhà ông Vũ Văn Tấn, thôn Ngang 
Nguyễn, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; áo thun ngắn tay; quần áo may sẵn; áo sơ mi; quần dài; giày. 
 

 
(210) 4-2018-32500 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; 2.9.20; A9.3.10 
(591) Trắng, xanh da trời đậm, vàng nhạt, nâu, 

ghi xám. 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Kim Thư  (VN) 
449/37B Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, túi xách, balo, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2018-32501 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Đạo  (VN) 
Số 10 đường Hoàng Tam Kỳ, phường 
Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ cửa hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 
 

(210) 4-2018-32502 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.1.6; A3.1.24; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Hiếu  (VN) 
33A đường 30/4, phường 9, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
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(210) 4-2018-32503 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.9; 3.7.16; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hà Uyên  (VN) 
Số 4/2 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-32504 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Minh Thư  (VN) 
106E đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm để làm đồ uống; nước ép trái cây; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố; nước ngọt. 

 

 
(210) 4-2018-32505 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Minh Thư  (VN) 
106E đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh gatô nhỏ; bánh quy.   
 

Nhóm 35: Mua bán: bột hạnh nhân, bột cà phê nhân tạo, chế phẩm ngũ cốc, bột ca cao, 
bột quả hạch, bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2018-32506 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PHAIDROS HEALTHCARE PTE LTD  

(SG) 
545 Orchard Road #05-17, 238882 
Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có chứa axit hyaluronic; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc 
(mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da chống lão hóa; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục 
đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng cho người; dược thực phẩm (chế phẩm hỗ 
trợ dinh dưỡng) dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm dùng để bôi trơn âm đạo; chất bổ sung ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2018-32507 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PHAIDROS HEALTHCARE PTE LTD  

(SG) 
545 Orchard Road #05-17, 238882 
Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem bôi da (mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng gel; kem 

dưỡng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm có chứa axit hyaluronic. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế (máy móc); dụng cụ y tế; thiết bị y tế; thiết bị mài mòn da (thiết bị 
y tế); thiết bị nhiệt và siêu âm dùng trong hệ thống điều trị thẩm mỹ da theo phương pháp 
không phẫu thuật. 

 

 
(210) 4-2018-32508 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PHAIDROS HEALTHCARE PTE LTD  

(SG) 
545 Orchard Road #05-17, 238882 
Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bôi trơn âm đạo; chế phẩm dùng để bôi trơn âm đạo; chất làm ẩm âm đạo; 

gel bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân; kem dược phẩm; chế phẩm dược. 
 

Nhóm 10: Dụng cụ y tế; thiết bị chuyên dụng để bôi dùng cho mục đích y tế; dụng cụ 
tiêm dùng cho mục đích y tế; dụng cụ chuyên dụng để uống thuốc; thiết bị y tế để đưa 
dược phẩm vào trong cơ thể người; dụng cụ tránh thai (không chứa hóa chất). 

 

 
(210) 4-2018-32510 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư INFO 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; mỹ phẩm.   

 

 
(210) 4-2018-32511 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TOMBOW PENCIL CO., LTD.  (JP) 

6-10-12, Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-
8583 (Japan) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút [đồ dùng văn phòng]; bút đánh dấu [đồ dùng văn phòng]; 

tờ giấy [văn phòng phẩm]; hồ dán và chất dính khác cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng. 

 

 
(210) 4-2018-32512 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Thịnh  (VN) 

Thôn An Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio 
Linh, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2018-32513 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.8 
(591) Xanh ngọc, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IMUCHI Việt 
Nam  (VN) 
Lầu 2, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ các mặt hàng như: hóa mỹ 

phẩm (son môi, bộ đồ trang điểm, nước hoa, kem dưỡng da, xà phòng, dầu gội đầu, dầu 
xả tóc, thuốc nhuộm tóc, nước sơn móng tay, sữa rửa mặt, kem trị mụn, sữa tắm, kem 
đánh răng, xà phòng giặt, tinh dầu, bút chì kẻ lông mày, nước rửa chén), sản phẩm thời 
trang (quần, áo, túi xách, vali, ví cầm tay, ba lô, mắt kính, giầy dép, dây thắt lưng, nón. cà 
ra vát), đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồ chơi cho trẻ em, đồ lưu niệm (thú nhồi bông, 
hộp đựng quà, móc khóa), đồ gia dụng (bàn chải các loại, tách (ly), chén, đĩa, bình chứa 
nước, thiết bị lau bụi không dùng điện, chậu hoa, thùng chứa rác, dây dùng để buộc, móc 
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treo tường, sáp thơm), thực phẩm ăn uống (trái cây tươi, trái cây sấy khô, dầu ăn, bánh, 
kẹo, cà phê, trà, ngũ cốc, nước uống từ trái cây, nước uống tinh khiết, đồ uống có cồn, sữa 
dùng cho người), văn phòng phẩm (bút, tập, sách, báo, thước kẻ); thương mại điện tử, cụ 
thể là mua bán trực tuyến các mặt hàng như: hóa mỹ phẩm (son môi, bộ đồ trang điểm, 
nước hoa, kem dưỡng da, xà phòng, dầu gội đầu, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, nước sơn 
móng tay, sữa rửa mặt, kem trị mụn, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng giặt, tinh dầu, bút 
chì kê lông mày, nước rửa chén), sản phẩm thời trang (quần, áo, túi xách, vali, ví cầm tay, 
ba lô, mắt kính, giày dép, dây thắt lưng, nón, cà ra vát), đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồ 
chơi cho trẻ em, đồ lưu niệm (thú nhồi bông, hộp đựng quà, móc khóa), đồ gia dụng (bàn 
chải các loại, tách (ly), chén, đĩa, bình chứa nước, thiết bị lau bụi không dùng điện, chậu 
hoa, thùng chứa rác, dây dùng để buộc, móc treo tường, sáp thơm), thực phẩm ăn uống 
(trái cây tươi, trái cây sấy khô, dầu ăn, bánh, kẹo, cà phê, trà, ngũ cốc, nước uống từ trái 
cây, nước uống tinh khiết, đồ uồng có cồn, sữa dùng cho người), văn phòng phẩm (bút, 
tập, sách, báo, thước kẻ); nhượng quyền thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê 
bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà; dịch vụ cho thuê văn phòng.  

 

 
(210) 4-2018-32514 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Trung Hiếu - Cố 
Đô  (VN) 
90/2B Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-32515 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm 
và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm làm mềm vải (dùng để 
giặt); chế phẩm tẩy trắng (dùng cho mục đích gia dụng); chế phẩm làm sạch (dùng cho 
mục đích gia dụng và vệ sinh cá nhân); chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa; và chế 
phẩm để mài (dùng cho mục đích gia dụng); chế phẩm tẩy vết bẩn, vết màu (dùng cho 
mục đích gia dụng); xà phòng (không chứa thuốc); xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng 
dệt (dùng cho mục đích gia dụng); chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ 
bột dùng để giặt là; khăn lau được tẩm chế phẩm và chất để làm sạch và đánh bóng; nước 
hoa làm thơm phòng; chế phẩm làm thơm mát không khí. 
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(210) 4-2018-32516 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(731) FORESCOUT TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 

190 W. Tasman Drive, San Jose, 

California 95134 USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính cho phép hệ thống quản lý an ninh và 

công nghệ thông tin trao đổi thông tin và giảm thiểu hiệu quả các vấn đề về mạng, an ninh 

mạng và vận hành khác nhau; phần mềm máy tính cung cấp sự trao đổi dữ liệu về người 

dùng mạng máy tính, thiết bị, hệ thống, ứng dụng và cấu hình giữa nền tảng kiểm soát an 

ninh mạng và các nền tảng mạng máy tính, an ninh và ứng dụng khác theo yêu cầu để làm 

phong phú và biểu thị thông tin trạng thái vận hành và cung cấp ngữ cảnh cho các nền 

tảng này hoạt động, cụ thể là: giám sát, áp dụng chính sách, điều chỉnh các trạng thái thiết 

bị, ứng dụng và hệ thống máy tính; phần mềm máy tính cung cấp chức năng an ninh biên 

cho mạng máy tính; phần mềm máy tính cung cấp chức năng an ninh mạng và quản lý, 

giám sát an ninh mạng; phần mềm máy tính cho phép các sản phẩm và hệ thống quản lý 

an ninh công nghệ thông tin khác nhau chia sẻ thông tin và tự động áp dụng các biện pháp 

khắc phục.  

 

Nhóm 42: Cài đặt, sửa chữa và bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn về lĩnh vực an ninh 

máy tính, an ninh thông tin và an ninh truy cập mạng và an ninh internet; phát triển phần 

mềm cho các điều hành và quản lý mạng an toàn; thiết kế, phát triển và cài đặt phần mềm 

máy tính cho an ninh mạng, điều hành mạng, quản lý an ninh mạng, giám sát và quản lý 

mạng của cấc mạng máy tính nội bộ; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục sự cố 

phần mềm máy tính; cung cấp trang web về kỹ thuật cho phép người dùng để tải phần 

mềm, cập nhật phần mềm và truy cập hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho phần mềm; cung cấp 

việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để cho phép các thống quản lý an 

ninh và công nghệ thông tin trao đồi thông tin và giảm thiểu hiệu quả các vấn đề về mạng, 

an ninh mạng và vận hành khác nhau; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không 

tải xuống được để cung eấp sự trao đổi dữ liệu về người dùng mạng máy tính, thiết bị, hệ 

thống, ứng dụng và cấu hình giữa nền tảng kiểm soát an ninh mạng và các nền tảng mạng 

máy tính, an ninh và ứng dụng khác theo yêu cầu để làm phong phú và biểu thị thông tin 

trạng thái vận hành và cung cấp ngữ cảnh cho các nền tảng này hoạt động, cụ thể là: giám 

sát, áp dụng chính sách, điều chỉnh các trạng thái thiết bị, ứng dụng và hệ thống máy tính; 

cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để cung cấp chức năng 

an ninh biên; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được cho an 

ninh mạng và quản lý, giám sát an ninh mạng; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm 

máy tính không tải xuống được cho phép các sản phẩm và hệ thống quản lý an ninh công 

nghệ thông tin khác nhau chia sẻ thông tin và tự động áp dụng các biện pháp khắc phục.  
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(210) 4-2018-32517 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14- 10, Nihonbashi Kayabacho 1 - 
chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh; chế phẩm và sản phẩm mỹ 

phẩm (không chứa thuốc) để làm sạch, tẩy sạch, giữ ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp 
cho da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang trang điểm; khăn lau được tẩm chế 
phẩm mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng [mỹ phẩm]; xà phòng không chứa thuốc; sữa rửa 
mặt; dầu tắm toàn thân; chế phẩm dùng để tắm vòi hoa sen; chế phẩm dùng để tắm không 
chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc cơ thể (không chứa thuốc); kem tắm; bọt tẩy sạch; nước 
rửa sạch tay và mặt; chế phẩm chăm sóc đa không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2018-32518 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.13.1 
(591) Da cam, vàng, đen, trắng. 
(731) BOMCOSMETIC CO.,LTD.   (KR) 

47, Dongjak-daero, Dongjak - gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội cho trẻ em; mỹ phẩm dưỡng thể; mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp; dầu 

dưỡng tóc; chế phẩm dưỡng tóc; chế phẩm làm khô tóc; kem dưỡng bảo vệ tóc; dầu gội 
đầu; nước thơm xử lý cho tóc thẳng; chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 

 
(210) 4-2018-32520 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) LEO CHIN HAO  (SG) 

43A Lorong L, Telok Kurau, Singapore 
425461, Singapore   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, dùng cho mục 

đích bán lẻ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ bán lẻ trực tuyến quần áo, đồ đi 

chân, đồ đội đầu, túi xách, hoa tai, nhẫn (đồ trang sức), đồ trang sức thời trang, phụ kiện 

dùng cho trang phục; dịch vụ bán lẻ quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, hoa tai, 
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nhẫn (đồ trang sức), đồ trang sức thời trang, phụ kiện dùng cho trang phục; bán lẻ hàng 

hóa bằng mọi phương tiện, cụ thể là: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, hoa tai, 

nhẫn (đồ trang sức), đồ trang sức thời trang, phụ kiện dùng cho trang phục; bán buôn 

hàng hóa bằng mọi phương tiện, cụ thể là: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, hoa 

tai, nhẫn (đồ trang sức), đồ trang sức thời trang, phụ kiện dùng cho trang phục.  
 

 
(210) 4-2018-32523 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; kimchi [món 

ăn từ rau củ lên men]; súp; thạch dùng cho thực phẩm; khoai miếng tẩm bột rán; thịt; thịt 

giăm bông; thịt lợn muối xông khói; xúc xích; nước canh thịt; chiết xuất từ thịt; dầu tía tô 

dùng cho thực phẩm; dầu vừng dùng cho thực phẩm; dầu dùng cho thực phẩm và chất béo; 

dầu ô liu; dầu đậu nành; dầu hướng dương dùng cho thực phẩm; dầu hạt nho dùng cho 

thực phẩm; dầu hạt cải dùng cho thực phẩm; dầu ngô dùng cho thực phẩm; tảo tía nướng. 
 

 
(210) 4-2018-32524 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; bột cho món thịt chiên; bột dùng để chiên; bột khoai tây; vụn bánh mỳ 

đã sấy khô; chế phẩm ngũ cốc; mì; bánh bao kiểu hàn quốc (mandu); mỳ ý (pasta); bột 

trộn sẵn để làm bánh gạo; bột trộn sẵn để làm bánh mỳ; bột trộn sẵn để làm bánh quy; bột 

trộn sẵn để làm bánh kếp; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh kẹo; đường; đường oligo-sacarit 

dùng cho mục đích nấu ăn; đường siro được sản xuất từ quá trình xử lý tinh bột [cho thực 

phẩm]; tương ớt lên men dạng sệt (gochujang) [gia vị]; đồ gia vị chấm; sốt hàu [gia vị]; 

sốt gia vị có thành phần chủ yếu là xì dầu, mirin và đường để làm món hun hoặc nướng 

kiểu nhật (sốt teriyaki); sốt gia vị để làm món nướng barbecue; tương ớt [gia vị]; sốt cà 

chua [gia vị]; sốt gia vị để làm món mỳ pasta; sốt gia vị để làm món bít tết; sốt mù tạt [gia 

vị]; sốt gia vị giúp tăng hương vị hoặc làm mềm thực phẩm trước khi nấu (sốt marinade); 

giấm; muối nấu ăn; gia vị. 
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(210) 4-2018-32526 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) ABLE C & C CO., LTD.  (KR) 

13F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-
gu, Seoul, 06655, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm trang 

điểm; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2018-32527 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, vàng, vàng tươi, 

xanh non, xanh lá mạ, xanh lá cây, đỏ, 
trắng, xanh dương, nâu tím, nân, đỏ 
hồng, đen, xanh rêu, cam. 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Dung  
(VN) 
Xóm 6, xã Hương Long, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ.  
 
 

(210) 4-2018-32528 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.13; 2.1.1; 26.1.1; 5.7.11; 25.1.6 
(591) Xanh lá nhạt, trắng, nâu, xanh cốm, xanh 

lá mạ, xanh lá cây đậm, cam nhạt, cam, 
cam đậm, vàng cam. 

(731) Đậu Thị Huyên  (VN) 
Thôn 3, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
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(210) 4-2018-32529 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, cam, cam đậm, 

cam nhạt, vàng cam, vàng, trắng. 
(731) Đoàn Thị Nhàn  (VN) 

Thôn 1, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-32530 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(731) GUANGZHOU CHAOBA HAIR CARE 

GOODS CO.,LTD   (CN) 
Floor 1-3,205 Shanqian Tourism 
Avenue, Shiling Town, Huadu District, 
Guangzhou, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Keo bọt tạo kiểu tóc; chế phẩm điều trị tóc không chứa thuốc dùng cho mục 

đích làm mỹ phẩm; chế phẩm làm thẳng tóc; dầu gội đầu; nước xức tóc; dầu xả tóc; chế 
phẩm uốn tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm; sữa rửa mặt. 

 
Nhóm 11: Đèn xoắn; máy sấy tóc; vòi nước; thiết bị phun nước; thiết bị phun hơi nước 
vào mặt [xông hơi]; máy hấp tóc dùng trong thẩm mỹ viện; thiết bị xông hơi, không dùng 
cho mục đích y tế; thiết bị tạo bọt siêu nhỏ dùng cho bồn tắm; thiết bị gia nhiệt; tấm sưởi 
nóng.  

 

 
(210) 4-2018-32531 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 26.4.2 
(591) Nâu, xanh non, cam, cam đậm, cam 

nhạt, vàng, vàng nhạt, trắng, xanh dương.
(731) Phan Quang Khang  (VN) 

Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
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Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-32532 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3; 1.15.15; 13.1.6; 1.3.1; A25.7.7; 

25.12.1 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh 

ngọc đậm, xanh cổ vịt, trắng, trắng đục, 
xanh non, xanh lá, trắng mờ, cam, vàng, 
đỏ, bạc. 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Hà Phong   (VN) 
Xóm Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; vòi hoa sen.  
 

 
(210) 4-2018-32533 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3; 1.15.5 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh cổ vịt. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Hà Phong   (VN) 
Xóm Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; vòi hoa sen.  
 
 

(210) 4-2018-32534 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) BODYFRIEND CO., LTD.  (KR) 

163, Yangjaecheon-ro, Gangnam-gu 
Seoul 06302, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 10: Ghế xoa bóp; thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp chạy điện gia dụng; thiết bị xoa 
bóp dùng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2018-32535 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.9; A26.11.13 

(731) BODYFRIEND CO., LTD.  (KR) 

163, Yangjaecheon-ro, Gangnam-gu 

Seoul 06302, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục thể thao; áo liền quần dùng cho huấn luyện; áo liền quần 

dùng cho thể thao; quần; áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2018-32536 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) BODYFRIEND CO., LTD.  (KR) 

163, Yangjaecheon-ro, Gangnam-gu 

Seoul 06302, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục thể thao; áo liền quần dùng cho huấn luyện; áo liền quần 

dùng cho thể thao; quần; áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2018-32537 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 

A26.11.12 

(591) Xanh đậm, xanh lá, nâu, đen, trắng, cam.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực phẩm sạch Buôn 
Ma Thuột  (VN) 
Số 120 đường Hoàng Diệu, phường 

Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh §¾k L¾k  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xuất nhập khẩu các thực phẩm sạch như: rau củ quả tươi 

và chế biến, thịt tươi và chế biến, thủy hải sản tươi và chế biến.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán nhậu; quán nước giải khát; quán 

cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

Nhóm 44: Trang trại trồng trọt; trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy hải 

sản; dịch vụ nông nghiệp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2352 

(210) 4-2018-32538 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.11.9; A3.11.24 

(591) Xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cá Sấu 2 Đô LEATHER  (VN) 
B4/26H, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; bóp, ví; cặp sách; vali. 

 

Nhóm 25: Dép; giày; sandal; thắt lưng [trang phục]; quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-32539 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.4.24 

(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 
Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-32540 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.4.24 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2018-32541 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đỏ. 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-32542 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm. 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-32543 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3; 26.4.1 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2018-32544 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia.  
 

 
(210) 4-2018-32545 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ. 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-32546 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 4.3.3 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2018-32547 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2018-32548 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 7.5.15 
(591) Đen, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Vàng 
Son  (VN) 
63 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị và hội thảo; tổ chức vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc cưới; quán rượu (bar); dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2018-32549 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.9.19 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quản lý Khải 
Bảo  (VN) 
3A-01, tòa nhà Lafayett, số 8 Phùng 
Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng chay.  
 

 
(210) 4-2018-32550 (220) 20.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5
(591) Xanh, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Triển 
Vọng  (VN) 
163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thế tải xuống được]; phần mềm máy 
tính [ghi sẵn]; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thế tải về.   

 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ.    

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-32551 (220) 20.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Xanh, cam, đen, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Triển 
Vọng   (VN) 
163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn, quản lý kinh doanh của khách sạn.  
 

Nhóm 36: Quản lý bất động, sản; quản lý các căn hộ cho thuê, cho thuê căn hộ; cho thuê 
văn phòng [bất động sản].  

 

 
(210) 4-2018-32552 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH 68 
INTERNATIONAL   (VN) 
Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường 
Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội           

 
(511)   Nhóm 25: Nịt bít tất, bít tất ngắn cổ; tất ngắn cổ, tất dài; tất cao cổ, tất thấm mồ hôi, 

tất/bít tất thấm mồ hôi.  
 

(210) 4-2018-32553 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 11.3.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Sơn  (VN) 
Số nhà 80, phố Ngọc Trì, tổ 7, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inox); bộ nồi nấu 

không dùng điện (nhôm hoặc innox).  
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(210) 4-2018-32554 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.11; A5.11.23; 2.9.14; A2.9.15; 

A5.1.5; A5.1.16; 1.17.25 
(591) Trắng, xanh, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DH Ngày Mai  
(VN) 
Xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Bông tẩy trang (miếng bông dùng làm sạch da trước và sau khi trang điểm); mỹ 

phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-32555 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
khoa học y học Việt Nam  (VN)
C14, Cao Xuân Dục, phường Vỹ Dạ, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: tinh dầu tràm, dầu tràm (dùng cho 

mục đích y tế), hương liệu [tinh dầu] tinh dầu tràm. 
 

 
(210) 4-2018-32556 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
khoa học y học Việt Nam  (VN)
C14, Cao Xuân Dục, phường Vỹ Dạ, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế       

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: tinh dầu tràm, dầu tràm (dùng cho 

mục đích y tế), hương liệu [tinh dầu] tinh dầu tràm.  
 

 
(210) 4-2018-32557 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Đông Văn Minh  (VN) 
Số 12 khu tập thể Học viện Quốc phòng, 
ngách 100/38, phố Nghĩa Đô, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ 

quản lý kinh doanh. 
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Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ 

soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ pháp lý liên quan đến 

đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng. 
 

 
(210) 4-2018-32558 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá; giày; giày thể thao; quần áo bơi; áo T-

shirt.  

 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi; cái vợt, bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 

dục; máy để luyện tập thân thể.  
 

 
(210) 4-2018-32559 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá; giày; giày thể thao; quần áo bơi; áo T-

shirt.   

 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi; cái vợt, bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 

dục; máy để luyện tập thân thể.  
 

 
(210) 4-2018-32560 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu   (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình             

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá.  
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(210) 4-2018-32561 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Quân Thiên Phát  (VN) 
Số 269, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, 
huyện An Phú, tỉnh An Giang    

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng cho thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất nông nghiệp (trừ 
hóa chất có tính độc hại mạnh); chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất (nông nghiệp); chế 
phẩm để phết nhựa dùng cho nghề trồng cây. 

 

 
(210) 4-2018-32562 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Hồng, xanh lá, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhịp Sống Mới  (VN)
4A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm: bột nêm, bột tẩm, nước xốt, 
gia vị chế biến thực phẩm, thực phẩm đã qua chế biến. 

 
 

(210) 4-2018-32563 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.3.1; 7.3.11; A24.15.7 
(591) Cam nhạt, cam đậm, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển phần mềm Âu Lạc  
(VN) 
86/33 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy; 
bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính.                  

 

 
(210) 4-2018-32564 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.3.11; A24.15.7; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Cam nhạt, cam đậm, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển phần mềm Âu Lạc  
(VN) 
86/33 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy; 

bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 

thiết kế phần mềm máy tính.                  
 

 
(210) 4-2018-32565 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.22; A5.5.20 

(591) Vàng nhạt, xanh tím than. 

(540) 

 

(731) Hoàng Thanh Phương  (VN) 
Số 129 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi hoa khô, hoa giấy, các phụ kiện trang trí và bảo quản hoa, 

mâm quả cưới.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, hội nghị, hội thảo). 
 

 
(210) 4-2018-32566 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Red & Blue   (VN)
C1.07 khối nhà C, đường Nguyễn Lương 

Bằng, khu phố Riverside Residence, 

phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Giấm.  

 

Nhóm 32: Đồ uống giải rượu (không chứa thuốc), đồ uống không có cồn, nước ép trái 

cây, nước ép quả, nước chanh. 
 

 
(210) 4-2018-32567 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Vũ Thùy Dương  (VN) 
Phòng 1011, Hoàng Thành Tower, 114 

Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm 

có nguồn gốc thảo mộc.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; dược phẩm; chế phẩm dược.  
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(210) 4-2018-32568 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Vũ Thùy Dương   (VN) 
Phòng 1011, Hoàng Thành Tower, 114 

Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; dược phẩm; chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-32569 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.3 

(591) Nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Tân Nhân Tài  (VN)
Thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông         

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm; thép; xà 

gồ thép dạng cán; thép lá mạ kẽm (tôn kẽm); thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh). 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; gạch; cát; đá. 

 

Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu.  

 

Nhóm 33: Rượu; rượu gạo. 
 

 
(210) 4-2018-32570 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 3.7.16; 

A3.7.24 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
SAVILLS   (VN) 
Nhà số 22, ngõ 145, tổ 2, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm, sơn trang trí, sơn chịu hóa chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ 

mau khô, sơn chống nứt, chất kết dính dùng cho sơn mầu.  
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(210) 4-2018-32571 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1; A16.1.5; 16.1.4; 26.3.4; 16.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH GOCALLME Việt 
Nam   (VN) 
Tầng trệt, 39 Nguyễn Thị Diệu, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phát sóng wifi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động.  
 

Nhóm 38: Cho thuê các mặt hàng thiết bị viễn thông; cho thuê modem; truyền phát dữ liệu. 
 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp vận chuyển cho các chuyến du lịch; cung 
cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-32572 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 7.3.1; 26.4.7 
(591) Xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty M CONCEPT   (VN) 
369 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh           

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không 
chứa thuốc.  

 

Nhóm 04: Nến, bấc dùng để thắp sáng.  
 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà; bánh 
mì, bánh, kẹo.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-32573 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 24.1.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại Viễn Đông  
(VN) 
806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; bao bì giấy; giấy trắng; vở học sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, băng vệ sinh, vật tư, thiết bị ngành giấy 
(máy cắt giấy, máy in), sách báo, đồ chơi, băng đĩa, văn phòng phẩm, nông sản, lâm sản, 
động vật sống; giới thiệu và xúc tiến thương mại; môi giới bán hàng; dịch vụ đấu giá; dịch 
vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; sửa chữa máy móc, thiết bị ngành 
giấy; lắp đặt thiết bị sản xuất giấy; dịch vụ khử trùng; dịch vụ vệ sinh nhà cửa. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kỹ thuật, thiết kế thiết bị sản xuất giấy.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; nghề làm vườn; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; 
dịch vụ xoa bóp; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ chăm sóc tóc. 

 
 

(210) 4-2018-32574 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 24.1.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại Viễn Đông  
(VN) 
806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng; đầu tư tài chính. 

 

Nhóm 39: Điều hành chuyến (tour) du lịch; cho thuê kho bãi; dịch vụ vận tải.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu vui chơi giải trí; giáo dục; dạy nghề; tư vấn giáo 
dục; tổ chức sự kiện thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn có phục vụ đồ mang về; cung cấp suất ăn 
công nghiệp; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khách sạn. 

 
 

(210) 4-2018-32575 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất Hùng Chương  (VN) 
Số 364/52 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu; thạch trái cây; thạch hoa quả. 
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(210) 4-2018-32576 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.2; 2.9.14; A5.5.20 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bách Lân  (VN) 
133 đường số 30, phường 10, quận 06, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp dẫn điện; công tắc điện; thiết bị ghi hình; thiết bị báo động.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2018-32577 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.4.4 
(591) Xanh ve, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Nhãn 
Quang  (VN) 
F1/16D ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện. 
 

 
(210) 4-2018-32578 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) GLOBAL UNITY LTD.,  (MY) 

Kensington Gardens No.U1317, Lot 
7616, Jalan Jumidar Buyong, 87000 
Labuan F.T., Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-32579 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Polvita  (VN) 
¤ số 1, tầng 16, tòa nhà 169 Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm cho em bé; thực phẩm dinh dưỡng và đồ uống không dành cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-32580 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 1.15.5; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bất động sản 
IncomReal  (VN) 
Số 201A, đường Lê Thánh Tôn, phường 
Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ 

đại lý bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát 
việc xây dựng công trình; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; khảo 
sát địa chất; nghiên cứu địa chất; dịch vụ kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2018-32581 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đầu tư Xây 
dựng Môi trường Việt   (VN) 
Số 91, ngõ 42, phố Thịnh Liệt, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước thải; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; thiết bị và máy 

móc để làm sạch nước; hệ thống cung cấp nước. 
 

 
(210) 4-2018-32582 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xám, xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hệ thống phân 
phối Kiều Gia  (VN) 
Đội 5, thôn Bình Trù, xã Dương Quang, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bình lọc nước uống; 

bộ lọc nước uống; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước; mua bán máy lọc nước uống; xuất nhập khẩu hệ 

thống cung cấp nước; quảng cáo bình đun nước nóng; xuất nhập khẩu thiết bị và máy móc 

để làm sạch nước; quảng cáo thiết bị sưởi ấm. 
 

 
(210) 4-2018-32583 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Đào Thị Phượng  (VN) 
Thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 29: Nước cốt dừa (thực phẩm); dầu dừa dùng cho thực phẩm; mứt dừa (mứt ướt).  
 

 
(210) 4-2018-32584 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.9 (540) 

 

(731) Trung tâm thương mại và 
dịch vụ Đại Khang  (VN) 
Số 53 ngõ 61/20 phố Bằng Liệt, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: ví, túi, ba lô, vali, mũ, khăn, quần áo, 

váy, thắt lưng, giầy, dép, găng tay, tất chân, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-32585 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(591) Đen, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Minh Viễn  (VN) 
102 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi làm bằng da; nhãn mác bằng da; túi bằng da; ví tiền; ba lô; vali [hành lý].  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón; ca vát; thắt lưng (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán nguyên phụ liệu giày dép, giày, dép, quần áo, mũ nón, ca vát, thắt 

lưng (trang phục), túi làm bằng da, nhãn mác bằng da, túi bằng da, ví tiền, ba lô, vali 

[hành lý].  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công giày dép, túi xách, ví bóp, dây thắt lưng.  
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(210) 4-2018-32586 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xám nhạt, xám đậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hòa Phú  (VN) 
108B Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2018-32587 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 21.3.1 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển đậm, vàng, 

đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Tuấn  (VN) 
Số 303A Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Quả cầu lông; vợt; dây căng cho vợt; quả bóng hơi để chơi. 

 

 
(210) 4-2018-32589 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế Lanuda  (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-32590 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
quốc tế Lamcala  (VN) 
Lầu 5, tòa nhà VTC, 132 Cộng Hòa, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-32591 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
quốc tế Lamcala  (VN) 
Lầu 5, tòa nhà VTC, 132 Cộng Hòa, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-32592 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Cam, vàng, nâu, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế Danama   (VN) 
555/3 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-32593 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế Danama   (VN) 
555/3 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-32594 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế Danama   (VN) 
555/3 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-32595 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; A26.4.5; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Thái Bình  (VN) 
26B Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao. 

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai (không có ga). 

 

Nhóm 33: Nước uống đóng chai (có ga). 
 

 
(210) 4-2018-32596 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Puolo Trip  (VN) 
Tổ 35, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ 

Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; bán vé máy bay; dịch vụ vận chuyển khách du lịch trong và 

ngoài nước. 
 

 
(210) 4-2018-32597 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.5.1 

(591) Vàng đồng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Trần Vĩ Hiền  (VN) 
Số nhà 50, đường Độc Lập, tổ 2, khu phố 

2, thị trấn Phước Vinh, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; ván sàn nhựa, ván gỗ công nghiệp; cửa gỗ; cửa nhựa; tấm lát làm 

từ gỗ công nghiệp dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 35: Mua bán bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, salon, nệm, gối, chăn, ga trải giường, 

ván sàn gỗ, ván sàn nhựa, ván gỗ công nghiệp, cửa gỗ, cửa nhựa, tấm lát làm từ gỗ công 

nghiệp dùng trong xây dựng; quảng cáo, triển lãm nhằm mục đích thương mại. 
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(210) 4-2018-32599 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hồng Hưng  (VN) 
150 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy và thiết bị làm trà sữa, máy bào đá, máy ép miệng cốc, máy 

định lượng đường, máy đánh kem, máy đun nước nóng, bình giữ nhiệt. 
 

 
(210) 4-2018-32601 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Rồng Phương Đông  (VN) 
2 đường DN8, phường Tân Hưng Thuận, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-32602 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Rồng Phương Đông   (VN)
2 đường DN8, phường Tân Hưng Thuận, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-32603 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Rồng Phương Đông   (VN)
2 đường DN8, phường Tân Hưng Thuận, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-32604 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Rồng Phương Đông   (VN)
2 đường DN8, phường Tân Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-32605 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A15.9.18; 26.11.3; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, nâu đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tsubame E -Time 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, số 68, phố Trần Thái Tông, tổ 
24, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện. 
 

Nhóm 35: Mua, bán: xe máy, xe đạp điện.  
 

(210) 4-2018-32606 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.7; A3.4.22; A3.4.23 
(591) Xanh dương, vàng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Hoa Phú  
(VN) 
Km5, quốc lộ 1A, xã Tiên Tân, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; trà (chè); cà phê; 
sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh].  

 
 

(210) 4-2018-32607 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HCL Group 
Việt Nam   (VN) 
Số 68, ngõ Giếng Mứt, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Đèn báo cháy; thiết bị dập lửa; thiết bị báo động, thiết bị báo cháy; thiết bị an 
ninh chống đột nhập; bơm chữa cháy.  
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(210) 4-2018-32610 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 11.1.1; 26.2.7; A26.11.8 
(731) Trịnh Ngũ Hậu  (VN) 

85/14 đường 10, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 21: Đũa gỗ; chén gỗ; tô gỗ; đĩa gỗ; thìa gỗ; thớt gỗ.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi lắp ghép mô hình; đồ chơi trẻ em; xe cộ đồ chơi.  
 
 

(210) 4-2018-32611 (220) 21.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A17.3.2; A18.4.2; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Minh Anh 
Luật  (VN) 
11A đường Nam Hòa, phường Phước 
Long A, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 
 

(210) 4-2018-32616 (220) 21.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.21; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thuốc dược cổ 
truyền Bùi Thị Phấn  (VN) 
Thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc. 
 
 

(210) 4-2018-32617 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên cung ứng vật 
tư nguyên liệu Khánh Hòa  (VN)
Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối 
Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2373 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm có chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc 

chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế); rượu bổ chứa yến sào (thực phẩm chức 

năng); hoá dược và dược liệu (nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc). 

 

Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào 

chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho chim yến; giống chim yến.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ 

yến (đồ uống không cồn); nước yến (đồ uống không cồn); nước ép trái cây (đồ uống 

không cồn); nước giải khát từ trái cây (đồ uống không cồn).  
 

Nhóm 33: Đồ uồng có cồn (trừ bia); rượu; rượu chứa yến (đồ uống có cồn).  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế 

biến, thực phẩm làm từ yến sào (như.chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến), mỹ phẩm, 

mỹ phẩm có chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào, đồ uống không cồn, nước giải khát 

(đồ uống không cồn), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 

không cồn), đồ uống có cồn, rượu, rượu yến (đồ uống có cồn), kinh doanh mua bán, xuất 

nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá: hàng nông sản, thủy sản, thức ăn thủy sản, 

chất phụ gia cho thức ăn thủy sản, nguyên vật liệu chế biến thức ăn thủy sản, thực phẩm, 

đồ uống; kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi vật liệu và công cụ 

phục vụ sản xuất, khai thác yến sào, chế biến yến sào, dịch vụ nuôi chim yến, cụ thể: thức 

ăn cho chim yến, hoá chất dẫn dụ chim yến, máy ấp trứng, dụng cụ làm tổ yến, máy sấy, 

vật liệu xây dựng để xây nhà yến, dụng cụ khai thác (thu hoạch) yến, dụng cụ chế biến sơ 

chế yến, máy dẫn dụ yến làm tổ, dây chuyền máy móc sản xuất các sản phẩm làm từ yến; 

kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi vật tư, thiết bị phục vụ chăn 

nuôi và nuôi trồng thủy hải sản, hóa chất xử lý trong công nghệ chế biến thực phẩm, hóa 

chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y cho thủy sản, chất bổ sung thức ăn 

cho thủy hải sản. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến; xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp.  
 

Nhóm 40: Bảo quản, gia công yến sào (tổ yến); bảo quản, gia công hàng nông sản, thủy 

sản. 
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng nhà nuôi chim yến; thăm dò dưới nước; tư vấn kỹ thuật công 

nghệ nuôi chim yến. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến; khai thác tài nguyên yến sào (tổ chim yến); nuôi trồng 

thủy hải sản; dịch vụ làm vườn và nông nghiệp; dịch vụ ăn nuôi động vật; khai thác thủy 

hải sản. 
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(210) 4-2018-32618 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  

(731) Công ty TNHH DELTA CENTRE 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót, sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn  
 

 
(210) 4-2018-32619 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Tín An  (VN)
70/2 Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực: đầu tư, tài chính, ngân hàng, chứng 

khoán, doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, mua bán và sáp nhập, thuế, kế toán, hình sự, 
dân sự, đất đai, xây dựng, lao động; dịch vụ kiện tụng (tranh tụng); dịch vụ tư vấn và đại 

diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn về bản quyền tác giả; dịch vụ giám sát thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ công chứng.   

 

 
(210) 4-2018-32621 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 25.12.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Ngoan  (VN) 
Căn hộ A12-11, lầu 12, lô A, chung cư 

Belleza, Phạm Hữu Lầu, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều hành hội thảo; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục); học viện; xuất bản sách; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc 

giáo dục. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe; cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2018-32622 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần én Vàng 
Quốc Tế  (VN) 
Cụm CN Cành Hầu, phường Lãm Hà, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho dịch vụ thuê xe (taxi)  
 

Nhóm 39: Vận tải; cho thuê xe; bãi đỗ xe; vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa; vận 
chuyển hành khách.  

 

 
(210) 4-2018-32623 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần én Vàng 
Quốc Tế   (VN) 
Cụm CN Cành Hầu, phường Lãm Hà, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường thủy và đường bộ; dịch vụ vận 

chuyển hàng hóa bằng đường thủy và đường bộ; cho thuê kho; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ 
chuyển phát nhanh hàng hóa; dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế.   

 

 
(210) 4-2018-32626 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Bùi Văn Tặng  (VN) 
Số 118 đường Nguyễn Tuân, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, đèn trang trí nội thất, thiết bị phòng tắm; 

xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2018-32630 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Janus Việt 
Nam  (VN) 
632 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Nhôm; dây nhôm; tấm kim loại để bọc; cửa kim loại bọc thép; then cửa bằng 
kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-32631 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bảo Minh  (VN) 
50E, Khu đô thị mới Đại Kim - Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-32632 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.1; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng đậm, vàng nhạt, 

tím than. 
(731) Lâm Anh Tuấn   (VN) 

ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhung nai; mua bán con giống động vật.  

 

 
(210) 4-2018-32633 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

vật liệu xây dựng mới Thành 
Đông   (VN) 
Thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; chất kết dính dùng cho sơn; sơn lót. 
 

Nhóm 19: Ngói màu, không bằng kim loại; ngói sóng, không bằng kim loại; ngói phẳng, 
không bằng kim loại; gạch; vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm ốp tường, không bằng kim 
loại. 
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(210) 4-2018-32636 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A3.7.24; 3.7.7 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
chiếu sáng Toàn Việt  (VN) 
134/1/5A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ điện (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); động cơ điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị tiết kiệm điện năng (lắp vào hệ thống giúp giảm tiêu hao điện); hệ 

thống điều khiển và giám sát chiếu sáng thông minh. 

 

Nhóm 11: Bộ đèn điện; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; máy điều hoà nhiệt độ; quạt thông 

gió. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

 
(210) 4-2018-32637 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.3 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
chiếu sáng Toàn Việt  (VN) 
134/1/5A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ điện (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); động cơ điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị tiết kiệm điện năng (lắp vào hệ thống giúp giảm tiêu hao điện); hệ 

thống điều khiển và giám sát chiếu sáng thông minh. 

 

Nhóm 11: Bộ đèn điện; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; máy điều hoà nhiệt độ; quạt thông 

gió. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
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(210) 4-2018-32638 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Trắng, vàng, nền đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Modern Việt  
(VN) 
Số 53 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Rèm cửa. 
 

(210) 4-2018-32639 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; A5.3.13 

(591) Nâu đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần LADO Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hóa chất sản xuất sơn. 
 

 
(210) 4-2018-32640 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Lê Thanh Pôn   (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: mỹ phẩm, 

dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dạy nghề.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; 

dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp. 
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(210) 4-2018-32641 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.4; 24.15.21; A24.15.11; 26.3.3 

(591) Đen, xám. 

(731) Lê Thanh Pôn    (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; 

dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-32642 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Cam, đen, tím, vàng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước rửa chén; nước 

hoa.  
 

 
(210) 4-2018-32643 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế.  
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(210) 4-2018-32645 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.7; A5.1.7; A11.1.6; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ideas Creation  

(VN) 
45A, đường 18, phường Hiệp Bình Chánh,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước dùng; nước dùng cô đặc; nước canh thịt cô đặc; nước canh thịt; chế phẩm 
để làm nước canh thịt; chiết xuất của thịt; thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đã được chế 
biến; thịt đông khô; thực phẩm trên cơ sở cá; rau đông khô; rau đã nấu chín; rau đã sấy 
khô; rau đã được bảo quản; trái cây đông lạnh. 

 

Nhóm 30: Phở ăn liền; phở tươi; mì ăn liền; bún ăn Iiền; bún tươi; hủ tiếu ăn liền; miến ăn 
liền; cơm ăn liền; nước sốt thịt; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; gia vị, thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; bánh mỳ; trà; đồ uống trên cơ 
sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 31: Rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; trái cây tươi. 
 

Nhóm 35: Buôn bán: nước dùng, nước dùng cô đặc, nước canh thịt cô đặc, nước canh thịt, 
chế phẩm để làm nước canh thịt, chiết xuất của thịt, thịt, thịt đã được bảo quản, thịt đã 
được chế biến, thịt đông khô, thực phẩm trên cơ sở cá, rau đông khô, rau đã nấu chín, rau 
đã sấy khô, rau đã được bảo quản, rau đông lạnh, phở ăn liền, phở tươi, mì ăn liền, bún ăn 
liền, bún tươi, hủ tiếu ăn liền, miến ăn Iiền, cơm ăn Iiền, nước sốt thịt, đồ ăn đã được chế 
biến trên cơ sở mì sợi, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, gia vị, thảo mộc đã bảo quản 
[gia vị], bánh mỳ, trà, đồ uống trên cơ trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, rau cỏ tươi, 
thảo mộc tươi, trái cây tươi; xuất khẩu: nước dùng, nước dùng cô đặc, nước canh thịt cô 
đặc, nước canh thịt, chế phẩm để làm nước canh thịt, chiết xuất của thịt, thịt, thịt đã được 
bảo quản, thịt đã được chế biến, thịt đông khô, thực phẩm trên cơ sở cá, rau đông khô, rau 
đã nấu chín, rau đã sấy khô, rau đã được bảo quản, rau đông lạnh, phở ăn liền, phở tươi, 
mì ăn liền, bún ăn liền, bún tươi, hủ tiếu ăn liền, miến ăn liền, cơm ăn liền, nước sốt thịt, 
đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, gia vị, thảo 
mộc đã bảo quản [gia vị], bánh mỳ, trà, đồ uống trên cơ trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, rau cỏ tươi, thảo mộc tươi, trái cây tươi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-32650 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-
Si, Gyeonggi-Do, Repubuc Of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Màn hình LED; bộ tai nghe thực tế ảo có tích hợp micrô; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
(USB) trống (chưa có dữ liệu); thẻ nhớ flash trắng; thiết bị định tuyến mạng; khóa cửa kỹ 
thuật số; bảng hiển thị chỉ dẫn kỹ thuật số; chất bán dẫn; thiết bị sạc pin cho điện thoại di 
động, máy tính bảng và máy tính xách tay; máy chiếu viđêo; thiết bị thu nhận và giải mã 
tín hiệu truyền hình; đồng hồ thông minh; ổ cứng điện tử SSD; điện thoại thông minh; vỏ 
bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; loa âm thanh; linh kiện điện tử âm thanh, 
cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có thể đeo giống như đồng hồ thông minh và 
kính đeo mắt thông minh; bộ cảm biến điện; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; 
pin điện có thể sạc lại; máy ảnh; máy vi tính; màn hình máy vi tính; phần mềm máy vi 
tính; máy tính bảng; vô tuyến (TV); tai nghe trùm qua đầu; máy tính xách tay, điện thoại 
di động.  

 

 
(210) 4-2018-32651 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, 
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Repubuc Of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn hình LED; bộ tai nghe thực tế ảo có tích hợp micrô; thiết bị lưu trữ dự liệu 
(USB) trống (chưa có dữ liệu); thẻ nhớ flash trắng; thiết bị định tuyến mạng; khóa cửa kỹ 
thuật số; bảng hiển thị chỉ dẫn kỹ thuật số; chất bán dẫn; thiết bị sạc pin cho điện thoại di 
động, máy tính bảng và máy tính xách tay; máy chiếu viđêo; thiết bị thu nhận và giải mã 
tín hiệu truyền hình; đồng hồ thông minh; ổ cứng điện tử SSD; điện thoại thông minh; vỏ 
bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; loa âm thanh; linh kiện điện tử âm thanh, 
cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có thể đeo giống như đồng hồ thông minh và 
kính đeo mắt thông minh; bộ cảm biến điện; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; 
pin điện có thể sạc lại; máy ảnh; máy vi tính; màn hình máy vi tính; phần mềm máy vi 
tính; máy tính bảng; vô tuyến (TV); tai nghe trùm qua đầu; máy tính xách tay, điện thoại 
di động.  

 

 
(210) 4-2018-32652 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.13.1; 24.17.5; A26.11.8
(591) Vàng, đen, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 

nhập khẩu Minh Hoàng  (VN) 
Số nhà 44, ngõ 274 phố Nam Dư, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các loại: máy máy cắt kim loại đặt cố 
định, máy nén khí, máy phun xịt, ống dây chịu áp lực cao, dây máy đầm rung bê tông, 
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dây xoắn, máy hàn, máy bơm nước, công cụ cầm tay: máy khoan cầm tay, máy mài, máy 
bào, máy cưa gỗ, máy cắt gạch, máy đầm rung, máy đầm rùi, máy đầm xoa, máy đầm 
bàn.  

 

 
(210) 4-2018-32653 (220) 21.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Bệnh viện Chợ Rẫy  (VN) 
201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2018-32654 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.11; 26.1.2; A5.3.13; 7.1.24; A6.19.9; 

A6.19.11 
(591) Cam, cam nhạt, cam đậm, xanh lá, xanh 

bạc hà, xanh lục, xanh non, xanh da trời, 
nâu, nâu vàng, trắng. 

(731) Trần Đình Quý  (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 
 

(210) 4-2018-32655 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 15.7.1; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 7.1.14; 

18.2.1; 26.3.23 
(591) Nâu vàng, vàng nhũ, trắng, đỏ, cam. 
(731) Công ty TNHH Xuân Lập Phát  

(VN) 
Thôn Đồn Thượng, xã Đức Liên, huyện 
Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa công trình: giao thông, thủy lợi, trạm điện.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
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(210) 4-2018-32656 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.21; 1.15.15; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xám tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thôn Trang 
Xanh  (VN) 
160A - 162A, ấp Thanh Bình, xã Lộc 
An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống].  

 

 
(210) 4-2018-32657 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may ba lo túi xách KITY BAGS  
(VN) 
10 đường DC9, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô du lịch; ba lô học sinh; cặp công sở; túi du lịch; túi xách tay; vali.  

 

 
(210) 4-2018-32658 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 26.11.3; 5.5.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Rosemary  (VN) 
80A, Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-32660 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tiếp thị ĐHS Việt Nam  (VN) 
Số 3, ngách 381/77 đường Nguyễn 
Khang, tổ 12, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-32661 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 1.15.15; 26.5.1; 1.15.5; 26.11.3 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh tím than, xanh cô 

ban, xanh lá nhạt, xanh lá cây, ghi, xám, 

vàng, vàng cam, xanh dương nhạt. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm quốc tế á Châu  
(VN) 
Số nhà 28, tổ 19, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-32662 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.1.1; 2.5.1; 25.5.25; 5.3.9 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, ghi, 

vàng, xanh dương, vàng sẫm, đỏ, đen, 

tím. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TMDV & XNK Hoàng Hải Phát  
(VN) 
Số nhà 17/20 ngách 33, ngõ Văn Chương 

2, phường Văn Chương, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-32663 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32667 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh cốm, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-32668 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-32669 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng đậm, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Tiến 
Dòng  (VN) 
21 đường số 5, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Sản xuất quần, áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-32670 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; 1.15.5; A24.15.7; 26.3.1 
(591) Xanh lá, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Sainca á Châu  (VN) 
19 đường Lý Văn Phức, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc làm từ hạt 
sacha inchi; viên nang mềm chứa dầu sacha inchi; bột dinh dưỡng chế biến từ hạt sacha 
inchi (thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng cho: người ăn chay, người già, trẻ em chậm 
lớn, các vận động viên thể thao, bà mẹ mang thai, bà mẹ đang cho con bú). 

 

Nhóm 29: Dầu tươi làm từ hạt sacha inchi; dầu chiên làm từ hạt sacha inchi; đậu sacha 
inchi rang muối. 

 

 
(210) 4-2018-32671 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; 5.5.19; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ một thành viên Win 
Medicines  (VN) 
C20 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem trị mụn (dùng cho mục đích mỹ phẩm, không chứa thuốc).  
 

 
(210) 4-2018-32672 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người hoặc động vật. 
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(210) 4-2018-32673 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người hoặc động vật. 

 

 
(210) 4-2018-32674 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115   (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 

người hoặc động vật. 
 

 
(210) 4-2018-32675 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 

người hoặc động vật. 
 

 
(210) 4-2018-32676 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.1; 24.9.1; 26.1.2 
(591) Vàng, tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MV BEAUTY  (VN) 
Lô A42 khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ gội đầu, trị liệu, chăm sóc da.  
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(210) 4-2018-32677 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 2.9.1; 5.3.6; 

1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2018-32678 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.3.5; 26.3.2; 26.15.15; A17.2.2 
(591) Nâu, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
Vietnamvoice  (VN) 
Số 11 ngõ E7 Quỳnh Mai, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu khóa cửa, sơn, kính.  
 

(210) 4-2018-32679 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Bình  (VN) 
Số 232/63, đường Lý Thường Kiệt, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống). 
 
 

(210) 4-2018-32680 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; 26.4.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo Quyền Quý  (VN) 
Km 19 + 200 quốc lộ 32, thôn Thượng 
Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ, giầy. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, mũ, giầy. 
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(210) 4-2018-32681 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Vũ Phúc Thành  

(VN) 
A5, đường D4, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 

 

 
(210) 4-2018-32682 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH Vũ Phúc Thành  

(VN) 
A5, đường D4, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-32683 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH A&A 

International  (VN) 
217/11/18 Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; marketing 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị (sắp xếp và tiến hành hội nghị); tổ chức và điều 
khiển đại hội (sắp xếp và tiến hành đại hội); tổ chức và điều khiển hội thảo (sắp xếp và 
tiến hành hội thảo); tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề (sắp xếp và tiến hành hội 
nghị chuyên đề). 
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(210) 4-2018-32685 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zegal Việt 
Nam  (VN) 
Số 145 Đặng Văn Ngữ, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: thiết bị chiếu sáng và thiết bị điều khiển chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2018-32687 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.2; 26.1.6; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Hiệp  (VN) 
Số 458, đường Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy, đĩa xe máy; đai nẹp cho ổ trục bánh xe; phanh xe 

cộ. 
 

 
(210) 4-2018-32690 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) COSMEDIC AI CO., LTD.   (JP) 

20-8, Misuji 2-chome, Taito-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-32691 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) YING-CHIAU WANG   (TW) 

No. 276, Anding, Anding Dist., Tainan 
City, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chăm sóc cơ thể (chất 

bổ sung dinh dưỡng); thực phẩm dinh dưỡng (chất bổ sung dinh dưỡng); đồ uống bổ sung 
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chất dinh dưỡng (chất bổ sung dinh dưỡng); chất bổ sung dinh dưỡng vitamin (khoáng 
chất, protein).  

 

 
(210) 4-2018-32693 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.11.3; A24.15.7; 

24.1.1 
(591) Tím, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH du lịch Sao Việt  

(VN) 
Núi Thơm, xã An Phú, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-32694 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH du lịch Sao Việt  

(VN) 
Núi Thơm, xã An Phú, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-32695 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần pin ắc quy 

Miền Nam  (VN) 
321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Pin; ắc quy; hộp pin; hộp ắc quy; thiết bị sạc pin; thiết bị nạp ắc quy.  
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(210) 4-2018-32696 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

hàng không sân bay Tân Sơn 
Nhất  (VN) 
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống; dịch vụ cung cấp suất ăn; dịch vụ 
quầy bar; khách sạn; dịch vụ phòng khách thương gia. 

 
 

(210) 4-2018-32697 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

hàng không sân bay Tân Sơn 
Nhất  (VN) 
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống; dịch vụ cung cấp suất ăn; dịch vụ 
quầy bar; khách sạn; dịch vụ phòng khách thương gia. 

 
 

(210) 4-2018-32698 (220) 21.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Nam  (VN) 
Số 284 Phạm Hữu Lầu, khóm 4, phường 
6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà, cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-32699 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất ATECH  (VN) 
Số 251 lô 22 Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; bộ khuếch đại âm 
thanh; loa; bộ trộn âm thanh; đầu máy hát karaoke. 

 

 
(210) 4-2018-32700 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A6.7.5; 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24 
(731) SU HWEI LIN  (US) 

110 Greene St. Suite #700, New York, 
U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Tay lái xe đạp; lốp xe đạp; bàn đạp xe đạp; yên xe đạp; khung xe đạp; xe đạp 

 

 
(210) 4-2018-32703 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) SU HWEI LIN  (US) 

110 Greene St. Suite #700, New York, 
U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Tay lái xe đạp; lốp xe đạp; bàn đạp xe đạp; yên xe đạp; khung xe đạp; xe đạp 

 

 
(210) 4-2018-32704 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A6.7.5; 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24 
(731) SU HWEI LIN  (US) 

110 Greene St. Suite #700, New York, 
U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Tay lái xe đạp; lốp xe đạp; bàn đạp xe đạp; yên xe đạp; khung xe đạp; xe đạp  
 

 
(210) 4-2018-32705 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(731) ZHANGZHOU JIALONG 

TECHNOLOGY INC.  (CN) 
Beidou Industrial Park, Jinfeng 
Development Area, Zhangzhou City, 
Fujian Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bao gói; băng tải; máy đóng bao chân không; máy nông nghiệp; máy 
khâu; máy chế biến dược phẩm dùng cho mục đích công nghiệp; máy dán nhãn; máy xay 
trộn; máy chế biến phân bón, cụ thể là máy trộn phân bón; máy chế biến phân bón, cụ thể 
là máy nghiền phân bón dùng trong công nghiệp; máy cân chỉnh. 

 
 

(210) 4-2018-32706 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xám, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại nội 

thất Phương Vy  (VN) 
Số 157 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] sản phẩm nội thất: mành (màn), rèm, giường, tủ, bàn ghế.  
 
 

(210) 4-2018-32707 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Commo Vina  (VN)

Số 18 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); thiết bị khử mùi không khí; máy 
làm sạch và khử độc thực phẩm rau quả.  

 

 
(210) 4-2018-32708 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 18.3.2; 18.3.23; 

A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Thái 
Hưng  (VN) 
Số 5 ngõ 68, đường Mễ Trì Thượng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất tẩy rửa công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-32709 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Nguyễn Thị Mỹ Tâm  (VN) 

2.05 chung cư lô B, Vườn Lài, phường 
Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chế phẩm 
hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu. 

 

 
(210) 4-2018-32710 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 9.9.1; A9.9.15 
(731) Công ty cổ phần giày da 

FASON Việt Nam  (VN) 
Thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: quần áo thời trang làm bằng da), ví da, túi da, đồ đi 
chân (giày dép da), phụ kiện thời trang (thắt lưng da, cà vạt).  

 

 
(210) 4-2018-32711 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.14; A5.3.15; 4.5.1; 4.5.5 
(591) Hồng, hồng đỏ, hồng đậm, xanh lá cây, 

xanh ngọc đậm, xanh ngọc nhạt, đen, 
nâu, trắng, vàng, vàng cam. 

(731) Huỳnh Vảy Luân  (VN) 
178 đường số 1, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2396 

(210) 4-2018-32713 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Tú  (VN) 
Số 314 đường Láng, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; phấn trang điểm; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; 

đồ trang điểm (mỹ phẩm).  
 

(210) 4-2018-32714 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) DEEP POINT CO., LTD.   (KR) 

#301(Gaepo-dong, Samsung Building), 

7, Gaepo-ro 82-gil, Gangnam-gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp uốn tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng 

điện; dụng cụ vặt lông dùng điện và không dùng điện; dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ bấm 

móng, dùng điện hoặc không dùng điện (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); tông đơ cắt 

tóc dùng điện (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); máy duỗi tóc dùng điện (dụng cụ cầm 

tay thao tác thủ công); kéo cắt tóc; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay].  
 

 
(210) 4-2018-32717 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) DANIEL JIZHAR  (ID) 

Jalan Jaya Mandala 2 No. 15, RT/RW. 

010/002 Menteng Dalam, Kecamatan 

Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, 

Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; máy hút mùi âm bàn; máy hút khói; bếp đứng độc lập; bếp hồng 

ngoại; bếp kết hợp điện từ và hồng ngoại; lò nướng dùng điện; tủ rượu dùng điện; khung 

cho lò vi sóng.  
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(210) 4-2018-32718 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.1.2; 26.1.11 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thanh Tung   (VN) 
Tổ 13, phường Lê Hồng Phong, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền, ngói lợp (không 
bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2018-32719 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.11.13; 26.4.4; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây đậm, sáng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thanh Tung   (VN) 
Tổ 13, phường Lê Hồng Phong, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền, ngói lợp (không 
bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2018-32720 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thanh Tung   (VN) 
Số 4 phố Trần Quang Khải, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: gạch men ốp tường, gạch men lát nền, 
ngói lợp. 

 

 
(210) 4-2018-32721 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, cam, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thanh Tung   (VN) 
Số 4 phố Trần Quang Khải, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam   
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phim kim loại gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền, 

ngói lợp. 
 

 
(210) 4-2018-32722 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 8.1.1; 18.7.1; A18.7.11 

(591) Trắng, nâu đất, da cam. 

(731) Công Ty TNHH đầu tư thương 
mại Potec Việt Nam  (VN) 
Số 34 Giang Văn Minh, phường Kim 

Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2018-32724 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.23 

(731) ZHONGSHAN VANAS LIGHTING 

CO., LTD.  (CN) 

Rear Block, No. 12, First Street, Hongye 

Road, Cao Er, Guzhen Zhongshan, 

Guangdong, China 528400 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn; măng sông đèn; đèn trần; đèn đường; thiết bị chiếu sáng bằng 

đèn đi ốt phát quang [led]. 
 

 
(210) 4-2018-32725 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

Kalpataru Inspire, 3rd Floor, Off 

Western Express Highway, Santacruz 

(East), Mumbai 400055, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-32726 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ cam, trắng, xanh lá cây 

đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh địa ốc Hưng Thịnh  
(VN) 
110-112 đường Trần Quốc Toản, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-32727 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Tuấn Nghĩa   (VN)

Số 28, ấp Bình Du A, xã An Thạnh 2, 
huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo; nấm linh chi; nấm mối (tất cả đã qua sơ chế, không 
dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-32728 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Đạt   (VN) 
164 Nguyễn Chí Thanh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; đồ đi ở chân; quần áo may sẵn; mũ.  
 

 
(210) 4-2018-32730 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) PT DEXA MEDICA  (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều để điều trị chứng cao huyết áp nguyên phát. 
 

 
(210) 4-2018-32732 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) BEST WORLD INTERNATIONAL 

LTD   (SG) 
26 TAI SENG STREET #05-01 
Singapore 534057  

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm tẩy tế bào chết để chăm sóc và làm sạch cho da (sản phẩm mỹ 

phẩm).  
 

 
(210) 4-2018-32734 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) CFBEAUTY CO., LTD.   (KR) 

9F, A-dong, 242, Pangyo-ro, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất chăm sóc tóc; nước thơm dưỡng tóc; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; 

sữa tắm; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; dầu gội đầu; nước súc miệng, không 
chứa thuốc; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm cho động vật.  

 

 
(210) 4-2018-32735 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.1; 1.15.21; A25.7.6; 26.1.6 
(591) Cam, hồng, đỏ nhạt, tím nhạt, đen, trắng.

(540) 

  

(731) DKT INTERNATIONAL, INC   (US) 
1701 K Street, NW, Suite 900, 
Washington DC 20006, U.S.A  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá 

học dùng cho mục đích dược phẩm; hoá chất chống thụ thai; chất bôi trơn bộ phận sinh 
dục cá nhân; dược phẩm.  

 
Nhóm 10: Dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất; vòng tránh thai.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2401 

(210) 4-2018-32736 (220) 21.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.15.1; 26.1.6; A25.7.6; 1.15.21 
(591) Cam, hồng, đỏ nhạt, tím nhạt, đen, trắng.

(540) 

  

(731) DKT INTERNATIONAL, INC   (US) 
1701 K Street, NW, Suite 900, 
Washington DC 20006, U.S.A 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá 
học dùng cho mục đích dược phẩm; hoá chất chống thụ thai; chất bôi trơn bộ phận sinh 
dục cá nhân; dược phẩm.  

 

Nhóm 10: Dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất; vòng tránh thai. 
 

 
(210) 4-2018-32737 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Duy Mạnh  
(VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Bình Dương, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc điện thoại; tai nghe; linh kiện điện thoại; phụ kiện điện thoại.  
 

 
(210) 4-2018-32739 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Duy Mạnh  
(VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Bình Dương, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc điện thoại; tai nghe; linh kiện điện thoại; phụ kiện điện thoại.   
 

 
(210) 4-2018-32740 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.3 
(591) ghi xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Duy Mạnh  
(VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Bình Dương, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 09: Sạc điện thoại; tai nghe; linh kiện điện thoại; phụ kiện điện thoại. 
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(210) 4-2018-32741 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A3.9.4; A16.1.16 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh ngọc, 

trắng, đỏ, xám. 
(731) Nguyễn Văn Sứ   (VN) 

Tổ 13, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 07: Bánh mài [bộ phận của máy móc]; đĩa nỉ đánh bóng [bộ phận của máy móc]; 
lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; đá mài [bộ phận của máy móc], đá cắt [bộ phận của máy 
móc]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán; xuất nhập; nhập khẩu: bánh mài [bộ phận của máy móc], đĩa 
nỉ đánh bóng [bộ phận của máy móc], lưỡi cắt [bộ phận của máy móc], đá mài [bộ phận 
của máy móc]; đá cắt [bộ phận của máy móc]. 

 

 
(210) 4-2018-32742 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1; 26.1.1; A20.1.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ đậm, vàng, xanh lá cây.
(731) Võ Văn Tuấn  (VN) 

ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Sơn móng tay; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sơn móng tay, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-32763 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.9; 26.15.15 
(731) PRIMZEN ELECTRONICS 

INTERNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 
57 Paterson Road #19-05 Singapore 
238551  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị chỉ báo định 
lượng; thiết bị ghi điểm điện tử; thiết bị kiểm tra tem miễn cước; máy đếm và phân loại 
tiền; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đọc để viết chính tả; máy kiểm tra 
dấu vân tay; máy vẽ đồ thị, thiết bị và dụng cụ để cân; dụng cụ đo; bảng báo hiệu, phản 
quang hoặc cơ học; tổng đài điện thoại; thiết bị truyền phát mạng; máy ghi băng; thiết bị 
đo tốc độ [nhiếp ảnh]; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị phân tích không khí; bộ điều 
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chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; thiết bị nghe 
nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị đo, bằng điện; máy dò tìm kim loại dùng cho mục đích 
công nghiệp hoặc quân sự; thiết bị và dụng cụ quang học, dây cáp điện; chất bán dẫn; vật 
liệu điện trở; mạch in, chíp điện tử; dây dẫn điện; thiết bị và vật liệu từ tính; máy biến thế 
[điện); tủ phân phối [điện]; thiết bị đầu cuối [điện]; hộp đấu nối [điệnl; cầu dao điện, ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; bảng điều khiển [điện], bộ 
nối điện, rơle điện; đầu nối dây [điện]; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; bộ cảm 
biến; bộ nguồn điện áp hạ thế; màn huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi quang học 
[sợi dẫn tia sáng]; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết 
bị giám sát điện tử và môđun giám sát để theo dõi và kiểm soát dòng điện và điện áp đầu 
ra cho các nhà máy điện; cột thu lôi; máy điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị tia X dùng 
cho mục đích công nghiệp; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; thiết bị báo 
động; thấu kính hiệu chỉnh [quang học]; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; phim hoạt 
hình; hàng rào điện. 

 

(210) 4-2018-32786 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) STARBUCKS CORPORATION  (US) 

2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê xay; cà phê nguyên hạt; đồ uống trên cơ sở cà phê; hỗn hợp đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-32818 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Cam, xanh đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Nasaca Việt 

Nam   (VN) 
Số 5 đường Hoài Thanh, phường 14, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo bằng kim loại; phễu thoát nước bằng kim loại; móc treo quần áo bằng 
kim loại. 

 

Nhóm 20: Phụ kiện nhà bếp và phòng tắm như: giá kệ để ly, chén bát; giá kệ để chai và để 
hộp đựng gia vị; giá treo đồ; giá đỡ (đồ đạc); giá để khăn bông (đồ đạc); kệ để đồ vật 
trong nhà tắm; giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hoá; giá treo quần áo; đồ đạc trong 
nhà. 

 

Nhóm 21: Phụ kiện nhà bếp và phòng tắm như: ống đựng đũa, thìa; vòng và thanh treo 
cho khăn tắm; vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc inox để cài cuộn giấy vệ sinh; hộp đựng 
giấy vệ sinh; giá (kệ) giữ xà phòng. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2404 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện nhà bếp và phòng tắm như móc treo bằng kim loại, phễu 
thoát nước bằng kim loại, móc treo quần áo bằng kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ 
để chai và để hộp đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), kệ 
để đồ vật trong nhà tắm, giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hoá, giá treo qụần áo, đồ đạc 
trong nhà, ống đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh 
như móc inox để cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng. 

 
 

(210) 4-2018-32819 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 
sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-32820 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; sản phẩm, bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 
sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-32821 (220) 21.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH QL   (VN) 
Số 32 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thới; nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-32822 (220) 21.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH QL   (VN) 
Số 32 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-32823 (220) 21.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hoàng Bích  (VN) 
159 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc, bột nghệ; bột sắn; bột yến mạch; bột cọ.  
 

Nhóm 31: Hạt óc chó; hạt hạnh nhân; hạt điều; hạt ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2018-32824 (220) 21.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Xanh lá, đen, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Lâm  (VN) 
83 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, mua bán nhà đất.  
 
 

(210) 4-2018-32825 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) INTELLIGENTSIA HOLDING LTD.  

(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy 
tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính; lập trình máy tính; thiết kế, bảo trì và cập nhật 
phần mềm máy tính; thiết kế, tạo lập, triển khai và duy trì trang web cho người khác; phân 
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tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu 
máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ 
cài đặt phần mềm máy tính; tích hợp hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-32826 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) INTELLIGENTSIA HOLDING LTD.  

(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy 
tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính; lập trình máy tính; thiết kế, bảo trì và cập nhật 
phần mềm máy tính; thiết kế, tạo lập, triển khai và duy trì trang web cho người khác; phân 
tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu 
máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ 
cài đặt phần mềm máy tính; tích hợp hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính.   

 

 
(210) 4-2018-32827 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) INTELLIGENTSIA HOLDING LTD.  

(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy 
tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính; lập trình máy tính; thiết kế, bảo trì và cập nhật 
phần mềm máy tính; thiết kế, tạo lập, triển khai và duy trì trang web cho người khác; phân 
tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu 
máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ 
cài đặt phần mềm máy tính; tích hợp hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính.   

 
 

(210) 4-2018-32828 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) INTELLIGENTSIA HOLDING LTD.  

(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy 
tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính; lập trình máy tính; thiết kế, bảo trì và cập nhật 
phần mềm máy tính; thiết kế, tạo lập, triển khai và duy trì trang web cho người khác; phân 
tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu 
máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ 
cài đặt phần mềm máy tính; tích hợp hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính.   

 

 
(210) 4-2018-32829 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) INTELLIGENTSIA HOLDING LTD.  

(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy 
tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính; lập trình máy tính; thiết kế, bảo trì và cập nhật 
phần mềm máy tính; thiết kế, tạo lập, triển khai và duy trì trang web cho người khác; phân 
tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu 
máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ 
cài đặt phần mềm máy tính; tích hợp hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính.   

 

 
(210) 4-2018-32830 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A16.1.11 
(731) Công ty TNHH BELL Đức  (VN) 

Lk279 đất dịch vụ Đào đất-Hàng Bè, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; nước tẩy rửa vệ sinh; nước giặt; nước lau kính; 
nước rửa tay. 

 

 
(210) 4-2018-32831 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Xánh lá cây, đen. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

Thanh Niên Phú Dương  (VN) 
Khu 5, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Phân giun quế; phân bón vi sinh; phân bón hữu cơ; phân bón hữu cơ vi sinh; 
phân bón dạng lỏng; phân bón. 

 
 

(210) 4-2018-32832 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; 1.1.15; A1.1.2; A26.11.8 
(731) Lê Xuân Thỉnh   (VN) 

Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi xách; ví; balô; ô dù; cặp học sinh.  
 
 

(210) 4-2018-32833 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
môi trường Toàn á   (VN) 
Số 29, ngõ 1, khu tập thể trung đoàn 17, 
xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Lõi lọc nước; thiết bị lọc nước; thiết bị xử lý nước; máy nước nóng; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh dùng cho gia đình.  

 
 

(210) 4-2018-32834 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.14; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
môi trường Toàn á   (VN) 
Số 29, ngõ 1, khu tập thể Trung đoàn 17, 
xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Lõi lọc nước; thiết bị lọc nước; thiết bị xử lý nước; máy nước nóng; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh dùng cho gia đình.  

 
 

(210) 4-2018-32835 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; A26.3.5; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Thủy Anh  (VN) 
Số 3q38, ngõ 160, đường Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; giày thể thao; dép; quần áo; trang phục; quần áo thể dục; mũ. 
 

 
(210) 4-2018-32836 (220) 21.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang 
Thủy Anh  (VN) 
Số 3q38, ngõ 160, đường Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép; mũ; ca vát; túi của quần áo, trang phục. 

 

 
(210) 4-2018-32837 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.1.1; 24.15.3; 1.15.23; A1.1.10 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp an 
ninh PDCA  (VN) 
207B đường Hoàng Văn Thụ, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ bảo vệ ban đêm; giám sát thiết bị báo 

trộm và cảnh báo an ninh; tư vấn về an ninh.  
 

 
(210) 4-2018-32838 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 24.15.3; A1.1.10 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp an 
ninh PDCA   (VN) 
207B đường Hoàng Văn Thụ, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ bảo vệ ban đêm; giám sát thiết bị báo 

trộm và cảnh báo an ninh; tư vấn về an ninh.  
 

 
(210) 4-2018-32839 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Lê Cẩm Hà  (VN) 
142 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao. 
 

 
(210) 4-2018-32841 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH tấm cách nhiệt 
và xây dựng Thành Đạt  (VN) 
Số nhà 11 ngách 21 ngõ 595 đường Lĩnh 

Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng kim loại; mái che 

tường bằng kim loại cho công trình xây dựng; tấm lợp mái bằng kim loại; vật liệu lợp mái 

nhà bằng kim loại; ngói bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-32842 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 18.5.1 

(591) Trắng, vàng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ quốc tế Đại Việt  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; sắp xếp chuyến đi trên biển, hướng dẫn khách du lịch, vận 

chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe cộ. 
 

 
(210) 4-2018-32843 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.16; 3.7.10; 3.7.20; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, xanh da trời, da 

cam, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Mai Thị Hà  (VN)
GB9 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào 

chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2411 

(210) 4-2018-32844 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH G B Q  (VN) 

Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 
Lâm Đồng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản, trái cây, cà phê, nấm rừng. 

 

 
(210) 4-2018-32847 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.17; 2.3.1; A2.3.2; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm Đặng Kim Ngọc  (VN) 
Số 09, tổ 11, khu phố Ngã Ba, thị trấn 
Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-32848 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại HANY HDVN  (VN) 
Số 033, đường Tuệ Tĩnh, tổ 22, phường 
Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh 
Lai Châu 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-32850 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Trắng, vàng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH chăn nuôi Lan 
Chi  (VN) 
Tổ 13, ấp 5, xã Lâm San, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai       

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: gạo, bột mì, cà phê, hạt tiêu, chè, gỗ xẻ, gỗ bán 

thành phẩm, vật liêu lát bằng gỗ, tre, động vật sống, gia cầm sống, gia cầm, không còn 
sống, thịt, thịt đã được bảo quản, đồ uống không cồn, nước khoáng [đồ uống], rau tươi, 
rau đã được bảo quản, quả tươi.  
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2412 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ tái trồng rừng.  
 
 

(210) 4-2018-32851 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.3.5; A1.1.9; A1.1.5 
(591) Xanh lam, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng 
ATTIC  (VN) 
14 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; quán ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-32852 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hiển  (VN) 
P104 nhà E8, TT Thành Công, Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu). 
 
 

(210) 4-2018-32853 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 18.1.5; 18.1.23; 2.1.8; 2.1.30 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Tăng Thị Diễm  (VN) 
95/13 Nguyễn Thái Học, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh      

 

(511)   Nhóm 39: Giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du 
lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho 
thuê xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-32854 (220) 24.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Trắng, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Tạ Đoàn Hiệp  (VN) 
1264/53 Lê Đức Thọ, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ chân đi, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2018-32855 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 26.1.1; 25.5.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế 
HOMEFARM  (VN) 
Số 282 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Ruốc cá hồi, nước dùng. 
 

Nhóm 30: Nước xốt, gia vị. 
 

 
(210) 4-2018-32857 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng nhũ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Tùng  (VN) 
Số nhà 102, đường Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng tầu thủy, ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-32859 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.10; A2.3.23 (540) 

 

(731) Đỗ Hương Quỳnh  (VN) 
Tổ 9, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-32860 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 7.1.6; 18.3.23; 18.3.2; A7.5.8 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)  (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không 
bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; 
đầu lọc cho thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2018-32861 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và phân phối H&H  (VN) 
Số 169 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-32862 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21 (540) 

  

(731) Phan Cẩm Hà  (VN) 
67/2A Thông Tây Hội, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê phin giấy, cà phê viên nén. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-32864 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A18.1.19; 18.1.23 
(591) Đen, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cút Kít  (VN) 
Số 145 đường Phan Bội Châu, phường 1, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nhậu, quán nước giải 
khát, dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
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(210) 4-2018-32865 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Ngọc Hân  (VN)
1323 (số cũ 35/2A), đường Bùi Hữu 
Nghĩa, ấp Bình Hóa, xã Hóa An, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán trà sữa, quán cà phê, quán ăn vặt, 
dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-32866 (220) 24.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đen, xanh dương đậm, xanh dương nhạt.

(540) 

  

(731) Phan Thị Thu  (VN) 
Đường ĐT 746 ấp Tân Long, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 
(spa).  

 
 

(210) 4-2018-32867 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học YIERMEI Việt Nam  (VN) 
Số 49 đường số 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt 
nạ làm đẹp, chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả.  

 

(210) 4-2018-32868 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 1.15.23; 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học YIERMEI Việt Nam   (VN) 
Số 49 đường số 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt 
nạ làm đẹp, chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả.  
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(210) 4-2018-32869 (220) 24.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.1; 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học YIERMEI Việt Nam  (VN) 
Số 49 đường số 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả.  

 
 

(210) 4-2018-32870 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.1.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học YIERMEI Việt Nam  (VN) 
Số 49 đường số 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả.  

 
 

(210) 4-2018-32871 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học YIERMEI Việt Nam   (VN) 
Số 49 đường số 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả.  

 
 

(210) 4-2018-32872 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học YIERMEI Việt Nam    (VN) 
Số 49 đường số 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả.  
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(210) 4-2018-32873 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học YIERMEI Việt Nam   (VN) 
Số 49 đường số 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả.  

 

(210) 4-2018-32874 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học YIERMEI Việt Nam   (VN) 
Số 49 đường số 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả.  

 

 
(210) 4-2018-32875 (220) 24.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 3.3.1 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Yiermei Việt Nam  (VN) 
Số 49 đường số 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm làm cho người thon thả. 

 

 
(210) 4-2018-32876 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 20.7.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Trường Cao đẳng quốc tế Sài 
Gòn  (VN) 
Số 365, đường Phan Châu Trinh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường 
học; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp.  
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(210) 4-2018-32877 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Phát Minh  
(VN) 
189C17 Cống Quỳnh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-32878 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng, nâu đậm, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nhật Bằng  (VN) 
386 Điện Biên Phủ, khóm 1, phường 06, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-32879 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tơ Vàng Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 394 phố Đội Cấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; thiết kế trang phục; tư vấn thiết kế thời trang; tư vấn 
thiết kế tạo mẫu (thời trang). 

 

 
(210) 4-2018-32880 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tơ Vàng Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 394 phố Đội Cấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); giày dép; mũ (nón).  
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(210) 4-2018-32881 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.4.6; A26.4.5 
(591) Xanh da trời, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Võ Đại Khoa  (VN) 
258 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy pha cà phê, máy xay cà phê, máy rang cà phê, máy giữ nóng cà 
phê và các phụ kiện đi kèm. 

 

 
(210) 4-2018-32882 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SNKRVN  (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ; nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vải, quần áo, giày dép, túi xách, mũ, nón, ví, dụng cụ thể dục thể 
thao, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; quảng cáo; phân tích giá cả thị trường; đánh giá 
kinh doanh; điều tra thương mại. 

 

Nhóm 41: Xuất bản: sách, báo, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, phần mềm. 
 

 
(210) 4-2018-32883 (220) 24.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nét Đẹp AZ  (VN) 
199 đường Song Hành, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; thú săn, không còn sống; gia 
cầm, không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống. 

 

 
(210) 4-2018-32884 (220) 24.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nét Đẹp AZ  (VN) 
199 đường Song Hành, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đồ uống cà phê có sữa; đồ gia vị; đá viên; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2018-32888 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.21; 2.3.28 
(591) Trắng, xanh dương, vàng da, vàng, xanh 

da trời, hồng, đen. 
(731) Lương Hồng Quân  (VN) 

Xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2018-32889 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.5.2; A5.11.2; A5.11.5; 3.4.7 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, nâu, vàng, vàng 

sẫm, xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TMDV&XNK Hoàng Hải Phát  
(VN) 
Số nhà 17/20 ngách 33, ngõ Văn Chương 
2, phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-32890 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.9; 1.15.11; 2.7.12 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, hồng, tím, xanh 

nhạt, xanh cô ban, vàng, đỏ, hồng phấn, 
đen, xanh xám, xanh dương. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TMDV&XNK Hoàng Hải Phát  
(VN) 
Số nhà 17/20 ngách 33, ngõ Văn Chương 
2, phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-32891 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người. 
 

 
(210) 4-2018-32892 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh lơ, trắng, xám, tím sẫm, tím, vàng, 

hồng, đen, hồng. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người. 
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(210) 4-2018-32893 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8; A1.1.10; A1.1.2; 25.7.25 
(591) Xanh dương đậm, hồng đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trương Hoàng 
Đông  (VN) 
101 Nguyễn Thị Thơi, tổ 8, khu phố 6, 
phường Hiệp Thành, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chăn, mùng, ga trải giường, gối, nệm, áo gối. 
 

 
(210) 4-2018-32894 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Nguyễn Thị Hảo  (VN) 

Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chất chiết từ cá, chất chiết từ thịt. 
 

 
(210) 4-2018-32895 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.7.5; 26.1.1; A26.1.18; 26.7.25 
(591) Đỏ xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng Văn Hoa   (VN) 
68, 70, 72, 74, 76 Tản Đà, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ (không dùng cho mục đích chữa bệnh); 
dịch vụ ăn uống; quán ăn uống; quầy rượu (quán bar). 

 
 

(210) 4-2018-32896 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng Văn Hoa   (VN) 
68, 70, 72, 74, 76 Tản Đà, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ (không dùng cho mục đích chữa bệnh); 
dịch vụ ăn uống; quán ăn uống; quầy rượu (quán bar). 

 

 
(210) 4-2018-32897 (220) 24.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; 26.1.1 (540) 

  

(731) Võ Thị Oanh  (VN) 
264 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu; dịch vụ viện 
điều dưỡng; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp. 

 
 

(210) 4-2018-32898 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Mai Chúc  (VN) 
60 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-32899 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES LTD.  

(IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad-500034, Telangana, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc chữa bệnh. 
 
 

(210) 4-2018-32900 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược HTC 99  

(VN) 
Số 48, tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-32901 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Trần Thị Xuyến  (VN) 

99/18 tổ 14, khu phố 1, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2018-32902 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Trần Thị Xuyến  (VN) 

99/18 tổ 14, khu phố 1, phường Tân Thuận
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2018-32903 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.5; A3.4.4; 3.4.13; A3.4.24; 26.3.1; 

26.4.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH giày Thái 

Dương  (VN) 
3/334 ấp Nhị Tân I, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; đồ đi chân. 
 
 

(210) 4-2018-32904 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Hoàng 
Quán  (VN) 
4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ bảo hiểm, kính mũ bảo hiểm, mũ bảo hộ. 
 

 
(210) 4-2018-32905 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhật Hoa Lê   (VN) 
1606 khu B, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống ép từ quả không chứa cồn; bia; chế phẩm để làm nước uống có ga; đồ 

uống không cồn; nước uống có ga; nước ngọt.    
 

Nhóm 33: Rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu nhẹ; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ 
uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.   

 

 
(210) 4-2018-32906 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhật Hoa Lê   (VN) 
1606 khu B, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống ép từ quả không chứa cồn; bia; chế phẩm để làm nước uống có ga; đồ 

uống không cồn; nước uống có ga; nước ngọt.    
 

Nhóm 33: Rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu nhẹ; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ 
uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.   

 

 
(210) 4-2018-32907 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhật Hoa Lê   (VN) 
1606 khu B, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống ép từ quả không chứa cồn; bia; chế phẩm để làm nước uống có ga; đồ 

uống không cồn; nước uống có ga; nước ngọt.    

 

Nhóm 33: Rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu nhẹ; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ 

uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.   
 

 
(210) 4-2018-32908 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhật Hoa Lê   (VN) 
1606 khu B, tòa nhà Indochina Park 

Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2018-32909 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.3.23; 26.4.7; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh lam, đen. 

(731) Nguyễn Thị Hồng Anh  (VN) 
220/16 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ bán đấu giá; tư vấn và quản lý kinh doanh; mua 

bán đồ điện gia dụng như: nồi cơm điện, ấm điện, nồi áp suất, lò nướng dùng điện, bếp 

điện, ấm đun thuốc bằng điện; mua bán: da thuộc (da bò thuộc, da trâu thuộc), đồ đạc nội 

thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) bằng gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, hàng thủ 

công mỹ nghệ bằng mây, hàng thủ công mỹ nghệ bằng tre, hàng thủ công mỹ nghệ bằng 

nứa, hàng thủ công mỹ nghệ bằng lá, hàng thủ công mỹ nghệ bằng bông, hàng thủ công 

mỹ nghệ bằng vải, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, hàng thủ công mỹ nghệ bằng sành, 

hàng thủ công mỹ nghệ bằng sứ, hàng thủ công mỹ nghệ bằng thủy tinh, quần áo, giầy 

dép, hạt giống, thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản, thức ăn cho động vật, động vật 

sống, hoa quả tươi, rau tươi; mua bán thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, cá, rau quả, 

thực phẩm ăn nhanh làm từ rau củ quả, trái cây sấy khô. 

 

Nhóm 36: Khai thuê hải quan; dịch vụ môi giới hải quan; cho thuê mặt bằng; dịch vụ ủy 

thác hải quan; dịch vụ cho thuê văn phòng. 
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(210) 4-2018-32910 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A25.7.3; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Hồng, cam, vàng, trắng, đen, xanh lá 

cây, xanh da trời, xanh lam. 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

đầu tư giáo dục AVS  (VN) 
25-27-29 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; giáo dục mầm non; thông tin về giáo dục; giảng dạy 

kỹ năng sống; giảng dạy các môn năng khiếu; khu vui chơi, giải trí cho trẻ em. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp suất ăn cho các trường học; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống (do cơ sở tự thực hiện); dịch vụ trông trẻ ban ngày (nhà trẻ); dịch vụ căng tin. 

 

 
(210) 4-2018-32911 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.14; A2.9.15 
(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.  (TW) 

No. 157, Keji 5th Road, Annan District, 
Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; bánh 
putđing; bột sắn hột. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; xi rô dùng cho đồ uống; chiết xuất từ 
quả không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2018-32912 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Hân  (VN) 
Căn hộ 1126, tòa HH4B Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
 

Nhóm 18: Túi xách da; ba lô da; va li da, ví da; ô; cặp sách.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày da; dép; thắt lưng da; mũ đội đầu.  
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(210) 4-2018-32913 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1; 25.1.9; A25.1.10; A26.3.5 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.  (TW) 

No. 157, Keji 5th Road, Annan District, 
Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; quả 
xay nhuyễn [nước xốt]; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-32915 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ASSOMA INC.  (TW) 

No. 10, Alley 14, Lane 15, Sande Street, 
Kengkou Village, Luzhu District, 
Taoyuan City, 33842, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bảo vệ động cơ hoạt động quá tải, cụ thể là bộ ngắt mạch điện; bộ điều 
khiển động cơ, dùng điện; thiết bị bảo hộ ngăn động cơ hoạt động khi bị khô [rơle điện]; 
thiết bị giám sát tình trạng máy bơm; thiết bị bảo hộ ngăn máy bơm hoạt động quá tải 
[rơle điện]; thiết bị bảo hộ ngăn máy bơm hoạt động khi bị mất nước [rơle điện]; thiết bị 
giám sát rô-to; bộ dò vị trí rô-to; bộ dò rô-to lệch tâm; thiết bị giám sát độ hao mòn của ổ 
trục; thiết bị giám sát ổ trục; bộ dò cánh quạt lệch tâm; thiết bị giám sát máy bơm thông 
minh; bộ điều khiển máy bơm thông minh, dùng điện; dụng cụ bảo hộ máy bơm thông 
minh; thiết bị giám sát máy bơm đa chức năng; dụng cụ bảo hộ máy bơm đa chức năng; 
thiết bị bảo vệ máy bơm khỏi sự cố [dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp]. 

 

 
(210) 4-2018-32916 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.6; 26.1.2 
(591) Hồng. 
(731) INCORPORATED LENS-ME  (KR) 

B-302, 499, Achasan-ro, Guri-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ lắp kính áp tròng cho mắt [dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa]; dịch vụ 
lắp kính mắt [dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa]; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch 
vụ kiểm tra thị lực (dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa); dịch vụ thông tin liên quan đến 
kính áp tròng, cụ thể là tư vấn cách sử dụng kính áp tròng (dịch vụ của chuyên gia nhãn 
khoa). 
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(210) 4-2018-32917 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; A26.1.18 
(591) Hồng. 
(731) INCORPORATED LENS-ME  (KR) 

B-302, 499, Achasan-ro, Guri-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn kính áp tròng và kính mắt; dịch vụ bán lẻ kính áp tròng và 

kính mắt; quảng cáo; hỗ trợ điều hành kinh doanh liên quan đến việc mở và quản lý cửa 
hàng kinh doanh kính áp tròng; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong 
việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; giới thiệu sản phẩm; marketing; tư vấn tổ chức kinh 
doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2018-32918 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ nông nghiệp Đức Kiên 
§¾k L¾k  (VN) 
Thôn 6, xã Cư Mlan, huyện Ea Sup, tỉnh 
§¨k L¾k 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 44: Trồng cây ăn quả, cụ thể: xoài, quýt, cam, táo, nho, bưởi.  

 

 
(210) 4-2018-32920 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 24.9.1; 25.1.25; 

A25.1.10; 5.13.25 
(731) HONG FA INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED  (TH) 
52/594 Muang Thong Thani 9 Soi 13, 
Chaengwattana Road, Bang Pud, 
Pakkret, Nonthaburi 11120 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Phấn má hồng; chế phẩm nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế  phẩm 

mỹ phẩm dùng cho lông mi; phấn mắt; bút kẻ mắt; bút chì kẻ mắt; kem nền trang điểm; 
bảng son làm bóng môi; chất làm bóng môi; son môi; mỹ phẩm; phấn trang điểm; thuốc 
bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bút chì mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng. 
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(210) 4-2018-32921 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.4.5; A26.4.6 
(731) XIUMIAN KE  (CN) 

No. 58 Wenming South Road, 
Luoshanshedian, Jinjiang City, Fujian 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bỏng ngô; ca cao; kẹo ngọt; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bỏng ngô có vị pho mát; bánh quy. 

 

 
(210) 4-2018-32923 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 
(731) THAITAN FOODS INTERNATIONAL 

CO., LTD.  (TH) 
2532 Rama III Tower, Trok Nokkhet, 
Rama III Road, Bangklo, Bangkholeam, 
Bangkok 10120 Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn nhẹ; dịch vụ quán rượu (bar); dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống số lượng lớn đến tận nơi do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-32924 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LAMB WESTON, INC.   (US) 

599 South Rivershore Lane, Eagle, Idaho 
83616 United States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên; rau đông lạnh và đã được chế biến; khoai tây đông lạnh và đã 
được chế biến. 

 
 

(210) 4-2018-32925 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LAMB WESTON, INC.   (US) 

599 South Rivershore Lane, Eagle, Idaho 
83616 United States of America 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên; rau đông lạnh và đã được chế biến; khoai tây đông lạnh và đã 
được chế biến. 

 

 
(210) 4-2018-32926 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo kiểu phương Tây, áo khoác; áo len; áo sơ mi; quần áo mặc đi ngủ; 
quần áo lót; bộ đồ tắm; mũ lưới trai; mũ nón; đồ đội đầu (để đội), lưỡi trai để đội; mũ 
tắm; quần áo kiểu Nhật Bản; tạp dề (trang phục), cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất 
ngắn cổ/tất ngắn cổ; trang phục dệt kim; ghệt (trang phục quấn ống chân); khăn quàng, 
khăn quàng lông; khăn choàng; khăn quàng vai, tất truyền thống của Nhật Bản (tất tabi), 
vỏ bọc cho tất tabi; găng tay (trang phục); yếm cho trẻ sơ sinh không phải bằng giấy; cà 
vạt; khăn quàng cổ; khăn rằn (khăn quàng cổ); cái sưởi/ủ mắt cá chân (trang phục); khăn 
choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng) (trang phục); cái bịt tai (trang phục); mũ 
trùm đầu; mũ cói; mũ đội đi ngủ; mũ; nịt bít tất; dây nịt để giữ tất ngắn cổ; dây đeo quần; 
dây đai (để mặc); dây lưng (trang phục); giày; đồ đi chân; nẹp bằng sắt cho giày cao 
cổ/giày ống, guốc gỗ, dép xăng đan; dép đi trong nhà; trang phục hóa trang; trang phục 
thể thao (trừ găng tay dùng trong môn golf); giày cao cổ/giày ống; giày cao cổ/giày ống 
dùng trong thể thao; tất cả thuộc nhóm 25. 

 

(210) 4-2018-32929 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.17.5 
(731) NSE PRODUCTS, INC.  (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung vitamin, 
khoáng chất và thảo dược; dược phẩm thiên nhiên; vitamin và khoáng chất ở dạng bao con 
nhộng, bột, viên nén, viên nang và dạng gel; chất bổ sung ăn kiêng và cho sức khỏe ở 
dạng bao con nhộng, bột, viên nén, viên nang và dạng gel. 

 
 

(210) 4-2018-32931 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) J WAY INT CO.  (KR) 

9F, 156, Gasan Digital 2-ro, Geumcheon-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2018-32935 (220) 24.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10; 26.1.1; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Thái Cường  (VN) 
Thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 
Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (làm từ gạo).  
 

(210) 4-2018-32937 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BYJJ  (VN) 
32 đường §8 Khu Biệt Thự Saigon Pearl 
- Số 92 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; son môi; nước hoa; mặt nạ làm đep; xà phòng khử mùi.  
 

 
(210) 4-2018-32938 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BYJJ  (VN) 
32 đường §8 Khu Biệt Thự Saigon Pearl 
- Số 92 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; son môi; nước hoa; mặt nạ làm đep; xà phòng khử mùi.  
 

 
(210) 4-2018-32939 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH BYJJ  (VN) 
32 đường §8 Khu Biệt Thự Saigon Pearl 
- Số 92 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; son môi; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; xà phòng khử mùi.  
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(210) 4-2018-32943 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.1.5; A26.11.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Furniture Resources Việt 
Nam   (VN) 
Số 47/4, ĐT 743, khu phố Bình Phước B, 
phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn trang trí. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giường; kệ; khung gương; giá để nến; giá để đèn; hộp gỗ; đế lót ly 
chén; bảng hiệu trang trí; khay; quầy bar; tấm ngăn (dùng để trang trí) tất cả đều là sản 
phẩm trang trí nội thất mỹ nghệ được làm bằng gỗ. 

 

(210) 4-2018-32944 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y, văn phòng phẩm, tranh ảnh, 

sách, lịch, thiếp chúc mừng, cốc để uống, chai lọ, bình để uống, chai lọ, bình để uống, bộ 
bát đĩa, bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn], tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy 
tinh, quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng, khăn choàng, áo mưa, nước tương, gia vị, bánh 
kẹo, đồ uống không cồn, nước khoáng, nước ép trái cây; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-32945 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Bùi Quốc Châu   (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa quang; đĩa ghi âm thanh; băng viđêô; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu (USB); thẻ từ được mã hoá. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không 
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tải về; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục và giải trí]. 

 

 
(210) 4-2018-32946 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Bùi Quốc Châu   (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 

[huấn luyện thể hình và sức khỏe]; cung cấp phòng có dụng cụ để tập thể dục; xuất bản 

sách; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 
 

Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; 

dịch vụ trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y. 
 

 
(210) 4-2018-32947 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước tương; gia vị, xốt [gia vị]; tương ớt [gia vị]; bánh kẹo; xốt cà chua.  
 

 
(210) 4-2018-32948 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  

(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]; đồ uống không có cồn; nước ép trái 

cây; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ 

uống tăng lực. 
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(210) 4-2018-32949 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]; đồ uống không có cồn; nước ép trái 
cây; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ 
uống tăng lực. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 
[huấn luyện thể hình và sức khỏe]; cung cấp phòng có dụng cụ để tập thể dục; xuất bản 
sách; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 

 

Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ trị liệu; khám 
chữa bệnh cho cây; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y. 

 

 
(210) 4-2018-32950 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần INTERIMM  

(VN) 
Phòng 705, tầng 7, tòa nhà The 
Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành [thao diễn]; huấn luyện [đào 
tạo]; thông tin giáo dục; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 

 
 

(210) 4-2018-32951 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH AFISTAR   (VN) 

Tầng 6, tòa nhà Winhomes, 25A đường 
Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; son môi; xà phòng bánh; dầu gội; nước hoa.  
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
trị liệu; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2018-32955 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.13.25; 26.1.2; 

A26.11.12 
(591) Xanh coban, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hợp tác Lao 
Động Và Thương Mại  (VN) 
Số 32 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; môi giới; dịch vụ trung 

gian thương mại; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ giới 
thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ tuyển dụng nhân sự; dịch vụ cung 
ứng lao động xuất khẩu. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ đào tạo 
nghề.  

 

 
(210) 4-2018-32956 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.5.1; 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông HOTNEW   (VN) 
Số 1 Cộng Hòạ, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 16: Báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quản lý tư liệu bằng máy vi tính; khảo sát kinh 
doanh thương mại; phân tích giá cả thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ điểm tin; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo qua thư; biên tập số liệu thống kê.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được), 
dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ xuất bản sách, báo và tạp chí điện tử trực tuyến; cung cấp 
thông tin liên quan đến giáo dục, xã hội, văn hóa trực tuyến; dịch vụ phóng viên tin tức; 
dịch vụ cung cấp thông tin giải trí; xuất bản ấn phẩm điện tử. 
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(210) 4-2018-32957 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Trang Đài  (VN) 
Khu phố 8, phường Tân An, thị xã 
LAGI, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh; tranh sơn dầu; tranh in lụa; tranh sơn mài.  
 

 
(210) 4-2018-32958 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Trần Thị Thu Sa   (VN) 
Số 09Bis/1 Lữ Gia, Phường 09, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng     

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi; hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2018-32959 (220) 24.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 15.7.1; 5.7.12; 5.7.21; 25.1.6 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, tím đậm, tím nhạt, 

nâu, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Bình Lộc   (VN) 
Số 605 Lý Thái Tổ, xã ĐamB'ri, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng             

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả sấy khô; mứt quả ướt.  
 

Nhóm 30: Trà; cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước cốt chanh dây (để pha chế đồ uống).  
 

 
(210) 4-2018-32961 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MYTRAVEL Việt 
Nam  (VN) 
Số 6B, ngách 26, ngõ 298, đường Ngọc 
Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức và điều hành các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du 
lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đại lý bán vé máy bay; dịch vụ vận 
chuyển hành khách; cho thuê xe cộ. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí, tổ chức và sắp xếp hội thảo, hội 

nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ đại lý bán vé (giải 

trí); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí). 
 

 
(210) 4-2018-32962 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh lá đậm, xanh nõn chuối non, 

cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thủy canh Miền 
Nam  (VN) 
Số 4/4 đường số 2, khu phố 3, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; cây giống; rau cỏ tươi; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; hạt 

giống thực vật; cây trồng.  
 

 
(210) 4-2018-32963 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 20.7.1; 26.1.1; A26.11.9 (540) 

  

(731) Đào Trường Giang   (VN) 
57 ngõ Tân Lạc, đường Đại La, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

 
(210) 4-2018-32964 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.5.1; 15.1.13; 21.1.17; 1.15.5 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Bình Phương  
(VN) 
47/9 Ao Đôi, khu phố 10, phường Bình 

Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm.  
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(210) 4-2018-32965 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 24.17.20 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ Phát Đạt  (VN) 
39/1/2 đường 47, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in.  
 

 
(210) 4-2018-32966 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Võ Minh Trung  (VN) 
20/40 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-32967 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nàng  (VN) 
Số 62, Thiên Hộ Dương, phường 4, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; quần áo lót; thắt lưng [trang phục]; tất thấm mồ hôi.  
 

 
(210) 4-2018-32968 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng PT 
STONE  (VN) 
343/37 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán nước hoa, mua bán dầu thơm; mua bán mặt nạ 
làm đẹp.  

 
 

(210) 4-2018-32969 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.11.3; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
nội thất An Mộc  (VN) 
146/20/8 đường số 8, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2018-32970 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A24.15.7 

(591) Tím, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại PLAYUP   (VN) 
Số 147/112, tổ 4, khu 9, phường Phú 

Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2018-32971 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 9.9.1; A9.9.5 (540) 

  

(731) Phan Ngọc Quân  (VN) 
179/12 hẻm 179, đường Long Phước, 

phường Long Phước, quận 9, thành phố 

Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 25: Giày cổ thấp; giày ống; đồ đi ở chân; dép; giày.  

 

Nhóm 35: Mua bán giày cổ thấp; mua bán giày ống; mua bán đồ đi ở chân; mua bán dép; 

mua bán giày.  
 

 
(210) 4-2018-32972 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 9.3.1; 9.1.10; A9.3.10; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TNHH 
MOONSHINER   (VN) 
Số 878/5 hương lộ 2, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2018-32973 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thuốc thú y 
Việt Nam   (VN) 
Lô số 28 khu công nghiệp Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; chất diệt nấm, diệt cỏ, động vật gây hại; chế phẩm vi sinh dùng 
trong nuôi trồng thuỷ sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); thuốc thú y thủy 
sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản.  

 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: thuốc thú y, chất diệt nấm, diệt cỏ, động vật gây hại, 
chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thuỷ sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho 
thủy sản), thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản, trang thiết bị và 
dụng cụ trong, thức ăn cho vật nuôi, đồ dùng phục vụ vật nuôi trong nhà như lồng, dây 
xích vòng cổ, quần áo, đồ dùng ăn uống, hoá mỹ phẩm, sữa tắm, thuốc nhuộm lông, giày 
dép, đồ chơi, xương gặm, bánh thưởng, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ chăm sóc lông, phụ kiện 
trang trí, cát vệ sinh, thảm lót vệ sinh, bỉm vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-32974 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.15.15; 24.17.24 
(591) Vàng, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
bất động sản GATELAND   (VN) 
55 Võ Thị Sáu, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản; mua bán 
bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-32975 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A1.5.3; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương, xanh nước 

biển, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ cao quốc tế Con 
Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2018-32976 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TĐ quốc tế Pháp 
Việt  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-32977 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Việt Pháp  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-32978 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Màu xanh lá, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-32979 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.3.1; A5.3.13; A5.5.20
(591) Xanh lá, hồng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chí  (VN) 
Số nhà 21/35, ngõ 139, đường Ngô Gia 
Tự, khu An Khê 1, phường Đằng Lâm, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, đồ uống chữa bệnh dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 44: Dịch vụ trồng dược liệu, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ 
spa.  

 

 
(210) 4-2018-32980 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Trung Tín  (VN) 
71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỏ tinh chế; xăng; dầu; năng lượng điện; nhiên liệu thắp sáng; nhiên liệu 
gốc cồn. 

 

Nhóm 12: Xe cộ: bánh xe; lốp xe; săm lốp; miếng vá bằng cao su dùng để vá săm xe. 
 

Nhóm 17: Cao su tổng hợp; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); nhựa plastic (bán thành 
phẩm); vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe; cao su dạng thô hoặo bán thành phẩm; vật 
liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý phân phối và mua bán: kim loại, quặng kim loại, xăng dầu, 
khí đốt hóa lỏng, dầu hỏa, ga, bình ga, dầu nhờn, mỡ công nghiệp, than đá, dầu thô, phân 
bón, hóa chất nông nghiệp, chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su tổng hợp, nhựa tổng hợp, 
nhựa plastic (bán thành phẩm), vật liệu cao su, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, lốp 
xe, săm lốp xe, pin năng lượng, đồ uống có cồn, cồn sử dụng trong y tế, nhiên liệu gốc 
cồn. 

 

Nhóm 40: Gia công nồi hơi; xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; xử lý ô nhiễm môi trường 
và hoạt động quản lý chất thải. 

 

Nhóm 44: Xử lý hạt giống để nhân giống; trồng cây nông nghiệp; chăn nuôi động vật; 
dịch vụ làm vườn và chăm sóc cây. 

 

 
(210) 4-2018-32981 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh đen, xanh dương, trắng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Trung tâm Kiểm định Hiệu 
chuẩn Đo lường Miền Nam  
(VN) 
354 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Kiểm định [đo lường]. 
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(210) 4-2018-32987 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM   (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; bít tất; ca vát. 

 

 
(210) 4-2018-32990 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM   (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình; 

dịch vụ điện thoại; cho thuê thiết bị viễn thông.  
 

 
(210) 4-2018-32992 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM   (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, dầu thơm; nước xức tóc; sữa tẩy rửa làm sạch dùng cho mục đích 
trang điểm, vệ sinh; xà phòng; mỹ phẩm; dầu gội; hương liệu (tinh dầu); chất chống đổ 
mổ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); thuốc đánh răng; chế phẩm để tẩy trắng dùng cho mỹ 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-32994 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM   (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh; rượu vang; rượu gin; rượu rum; rượu vốt 
ka. 
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(210) 4-2018-32995 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM   (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập các bản vẽ xây dựng; 
thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; 
lập quy hoạch đô thị; các dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan 
đến chúng; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê máy tính; 
cho thuê phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-32999 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dầu cá Châu 

¸  (VN) 
Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã Bình 
Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn. 
 
 

(210) 4-2018-33000 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Nguyễn Quang Điệp  (VN) 

7 ngách 562/8 Thụy Khê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản  
 
 

(210) 4-2018-33002 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.1.1; A26.3.5 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Nguyễn Quang Điệp  (VN) 

7 ngách 562/8 Thụy Khê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  
 
 

(210) 4-2018-33003 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
thiên nhiên Qmpharco  (VN) 
7/14/1A1 đường 182 Lã Xuân Oai, 
phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán linh chi, sâm Hàn Quốc.  
 

 
(210) 4-2018-33005 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A16.1.5; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Đen, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phần mềm 

Truyền thông mạng Việt Nam  
(VN) 
61 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị wifi; thiết bị kết nối không dây; thiết bị định tuyến dữ liệu (router); 
camera (thiết bị an ninh); các thiết bị cảm biến kết nối qua internet; các thiết bị kết nối 
không dây và định tuyến dữ liệu dùng giao thức mạng viễn thông. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các thiết bị công nghệ viễn thông, tin học, thiết bị an ninh 
(camera), phần mềm ứng dụng.  

 

 
(210) 4-2018-33006 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9; 

25.5.6 
(591) Đen, da cam, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH tư vấn giải pháp 

xây dựng Nevo Việt Nam  (VN) 
220/15 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho bê tông; dây cáp bằng kim loại, không dùng 
để dẫn điện; ống vặn căng dây kim loại (mỏ kẹp căng). 

 
Nhóm 19: Tấm đúc dùng cho xây dựng không bằng kim loại; trần (nhà) không bằng kim 
loại; ván khuôn, không bằng kim loại dùng cho bê tông; vật liệu xây dựng, không bằng 
kim loại; gạch (vật liệu chịu lửa). 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; thi công xây dựng các công trình hạ tầng 
đô thị, công nghiệp, dân dụng giao thông, thủy lợi, bến cảng, các công trình đường đây 
điện, trạm biến áp; dịch vụ lắp đặt thiết bị điện, nước, thiết bị vệ sinh công nghiệp cho 
công trình dân dụng, công nghiệp và công trình đô thị; giám sát điều hành công việc xây 
dựng công trình.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng dụng thiết 
kế khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng 
như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; tư vấn, chuyển giao công nghệ và các giải pháp 
trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-33007 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Homefood  (VN) 
Số 26 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn - sống); gia cầm (không còn sống); tôm (không còn sống); 

trứng; sữa; rau đã được bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu canh; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây; dầu có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cở sở ngũ cốc; gia- vị; 
bột gia vị thực phẩm; thực phẩm giàu tinh bột; nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp 
hạt ngũ cốc-và quả khô); mì sợi; gạọ: xốt cà chuạ; mì ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền, 
cơm ăn liền; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê, đồ uống 
trên cơ sở-cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và 
không cồn); siêu thị (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và không cồn); cửa 
hàng thực phẩm; dịch vụ tái lập kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông (cho mục đích bán lẻ); trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà dưỡng lão; dịch vụ cung cấp thức ăn 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-33009 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà  (VN) 
Nhà N1-2, số 89, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2018-33012 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.9.4; A3.9.24; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ thẫm, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phan Anh Tuấn  (VN) 
F5/9A ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; khu vui chơi trẻ em; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2018-33013 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A26.3.5; 26.5.1; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Trường Giang  
(VN) 
Số 326 đường Phúc Tân, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, giới thiệu, xuất nhập khẩu, mua bán trên trang 
thông tin điện tử (trang web) các sản phẩm như: thẻ nhớ thông minh dùng cho điện thoại 
di động (sim điện thoại), thiết bị và linh kiện điện tử bao gồm tai nghe, loa nghe nhạc, 
máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, bộ khuyếch đại âm thanh, bộ trộn âm thanh, 
máy ảnh, micro, màn hình điện thoại, màn hình máy tính, bảng mạch, thiết bị âm thanh; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính. 

 
Nhóm 38: Truyền thư điện tử; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các 
phương tiện liên lạc điện tử khác]; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ cung cấp kết nối 
viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ điện thoại.  
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(210) 4-2018-33015 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Lâm Nguyệt Tiên  (VN) 
222A Lâm Quang Ky, phuờng Vĩnh Bảo, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống; nhà 
hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-33016 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.1; 3.4.13; A3.4.24; 3.6.6; 26.3.2; 

A26.3.5; 26.1.1 
(591) Hồng, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Dũng  (VN) 
Số 18, ngách 24, ngõ 371 đường Đại Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bao cao su, thực phẩm chức năng, dược phẩm dùng cho gây cương 
cứng, chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân, gel kích thích tình dục, chất bôi trơn trên cơ 
sở silicon dùng cho cá nhân, gel được sử dụng như chất bôi trơn dùng cho cá nhân và hỗ 
trợ quan hệ tình dục, dung dịch dùng cho âm đạo, phụ kiện đeo cổ làm bằng da, dây đai 
bịt miệng hoặc kính bịt mắt bằng da dùng để hỗ trợ quan hệ tình dục (dụng cụ tình dục), 
miếng bịt mắt bằng da (dụng cụ tình dục).  

 

 
(210) 4-2018-33020 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn kỹ 
nghệ gỗ Trường Thành  (VN) 
Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên 
Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 20: Giường bằng gỗ; tủ bằng gỗ; bàn bằng gỗ; ghế bằng gỗ; giá bằng gỗ; kệ bằng 
gỗ.  

 
 

(210) 4-2018-33021 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.3.1; 3.3.15; A3.3.24 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Minh Nhàn  (VN) 
Căn hộ 2816 - khu ĐT CT5B Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các loại vải may mặc, quần áo; quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-33022 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Những Trái Tim Vàng  (VN) 
74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 
luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể 
hình]; giáo dục thể chất; giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2018-33023 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại và dịch vụ YGS  (VN) 
19 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước quả ép; đồ uống không cồn; nước sinh tố.  
 

Nhóm 35: Mua bán và phân phối đồ trang sức, nước uống thiên nhiên, túi đá chườm dùng 
cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33037 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 25.7.25; 26.2.7; 25.1.25 
(591) Nâu, trắng, kem. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kem LA 
MILANA   (VN) 
Số nhà 150B, phố Bùi Thị Xuân, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (dạng lạnh); bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống giải khát.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống.  
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(210) 4-2018-33038 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 21.1.17; A5.5.20; 1.15.23; A5.3.13 
(591) Xanh lục, xanh hoà bình, hồng, xanh cổ 

vịt, cam. 

(540) 

  

(731) Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố  
(VN) 
15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ hộ 
lý; tư vấn sức khoẻ; dịch vụ viện điều dưỡng.  

 

 
(210) 4-2018-33039 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 21.1.17; 1.15.23; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Xanh lục, xanh hoà bình, hồng, xanh cổ 

vịt, cam. 

(540) 

 

(731) Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố  
(VN) 
15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ hộ 
lý; tư vấn sức khỏe; dịch vụ viện điều dưỡng.  

 
 

(210) 4-2018-33040 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 5.9.3 
(591) Trắng, vàng, cam nhạt, cam, cam đậm, 

nâu, nâu đậm, đen 

(540) 

  

(731) Võ Ngọc Triều  (VN) 
235/2 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tinh bột nghệ. 
 

 
(210) 4-2018-33043 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Thanh Tùng  (VN) 
Số 8C Vũ Thạch, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, cacao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-33045 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A24.15.7; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Insacom  (VN)
42C Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán bất động sản; 
cho thuê bất động sản; định giá bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-33046 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.4; 4.5.15; 25.7.25 
(591) Cam, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 

xanh nõn chuối, xanh tím than, đen, 
trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Kim Phụng Loan  (VN) 
83/1 quốc lộ 13 (cũ), phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ 

kim hoàn]; nhẫn; dây chuyền; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức.  
 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
túi xách tay; túi du lịch.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu [trang phục]; thắt lưng 
[trang phục]; khăn choàng.  

 

 
(210) 4-2018-33047 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531)  
(591) Đỏ, xanh dương, cam, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Tăng Quế Hải  (VN) 
51 Minh Phụng, phường 5, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán động vật nuôi trong nhà và thú cảnh, thức ăn cho vật nuôi, dụng cụ 

cho vật nuôi như: dây xích- vòng cổ, thuốc thú y, quần áo, đồ dùng ăn uống, hoá mỹ 
phẩm, sữa tắm, thuốc nhuộm lông, giày dép, đồ chơi, xương gặm, dụng cụ vệ sinh, dụng 
cụ chăm sóc lông, phụ kiện trang trí, cát vệ sinh, thảm lót vệ sinh, bỉm vệ sinh; nhượng 
quyền thương mại.  
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(210) 4-2018-33048 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Trần Thị Thủy Tiên  (VN) 
310 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; ga giường; vải lụa; vải tơ nhân tạo; vải dệt kim; vải in hoa.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ các mặt hàng như: quần, áo, 
túi xách, vali, ví cầm tay, ba lô, mắt kính, giầy dép, dây thắt lưng, mũ (nón), cà vạt, vải 
các loại, chăn, ga trải giường, vỏ gối, rèm cửa, khăn trải bàn; thương mại điện tử, cụ thể là 
mua bán trực tuyến các mặt hàng như: quần, áo, túi xách, vali, ví cầm tay, ba lô, mắt kính, 
giầy dép, dây thắt lưng, mũ (nón), cà vạt, vải các loại, chăn, ga trải giường, vỏ gối, rèm 
cửa, khăn trải bàn; nhượng quyền thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-33049 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1; 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ y tế và 
phòng khám đa khoa Tâm An  
(VN) 
47/4- 47/6 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, 
thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-33050 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Bảo   (VN) 
Phòng 906 - HH2B - ĐNA, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh.  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-33051 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

 

(731) Đỗ Ngọc Bảo    (VN) 
Phòng 906 - HH2B - ĐNA, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh.  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-33052 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Bảo  (VN) 
Phòng 906 - HH2B - ĐNA, phường Gia 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-33053 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH VINH HOA SKIN  
(VN) 
11 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Mỹ, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam         

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, kem bôi ngoài da (mỹ phẩm), mỹ phẩm, nước xức tóc, son môi, xà 

phòng.  
 

 
(210) 4-2018-33054 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A25.7.7; 1.15.15 

(731) Công ty cổ phần thiết bị vệ 
sinh CAESAR Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã 

Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bệ tiểu nam; thiết bị xả nước tự động của bệ tiểu nam; vòi nước; vòi nước (vòi 

sen); bồn cầu; thùng nước bồn cầu.  
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(210) 4-2018-33055 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.15.3; 26.1.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần thiết bị vệ 

sinh CAESAR Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã 
Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bệ tiểu nam; thiết bị xả nước tự động của bệ tiểu nam; vòi nước; vòi nước (vòi 

sen); bồn cầu; thùng nước bồn cầu.  
 

 
(210) 4-2018-33056 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.5.1; A25.1.10; 26.7.25; 

13.1.6; A3.9.24 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hao Yu   (VN) 
17 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-33057 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.3; A11.3.7 
(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc & nội 
thất Song Linh  (VN) 
Số 9 đường số 65, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-33059 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MIOCEN   (VN) 
25 đường 16, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2018-33060 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Á Châu  (VN) 
B26-TT7 khu đô thị mới Văn Quán - 
Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33061 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 4.5.3 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH y dược Nam 

Long   (VN) 
Số 92, đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-33062 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 4.5.1; 4.5.3 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH y dược Nam 

Long   (VN) 
Số 92, đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 
mát xa (massage), gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33063 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Aquafa Việt 

Nam  (VN) 
Số 93, đường Giải Phóng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33064 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần Aquafa Việt 

Nam    (VN) 
Số 93, đường Giải Phóng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33065 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.11.2; 1.15.15; 26.4.1; 5.3.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

đậm, trắng, xám, đen, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
Số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 
uống không có cồn; bia.  
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(210) 4-2018-33066 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.11.2; 26.4.1 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre  (VN) 
Số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-33067 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nacadivi  (VN) 
158 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (camera, thiết bị báo cháy, 
chống trộm).  

 
 

(210) 4-2018-33070 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ICAR Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố số 01 Ngọc Trục, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu đầu DVD, đầu android.  
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(210) 4-2018-33071 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ICAR Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố số 01 Ngọc Trục, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu đầu DVD, đầu android.  

 

 
(210) 4-2018-33073 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ICAR Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố số 01 Ngọc Trục, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu đầu DVD, đầu android.  

 

 
(210) 4-2018-33074 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ICAR Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố số 01 Ngọc Trục, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu đầu DVD, đầu android.  
 

 
(210) 4-2018-33075 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Icar Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố số 01 Ngọc Trục, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu đầu DVD, đầu android.  
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(210) 4-2018-33076 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.5.1; 26.15.15 (540) 

  

(731) Trần Anh Minh  (VN) 
Số 7, phố Tô Hiến Thành, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-33077 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.16; A26.11.8; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ thuật Clop 
Việt Nam  (VN) 
157 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh màu nước; tranh khắc; tranh dầu.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ tranh màu nước, tranh khắc, tranh dầu.  
 
 

(210) 4-2018-33078 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất Life 
Sofa Việt Nam  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 99 phố Đức Giang, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, giường, tủ.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu đồ nội thất gồm bàn, ghế, giường, tủ.  
 
 

(210) 4-2018-33079 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê Đăk 
Hà Cao Nguyên Kon Tum  (VN) 
Tổ dân phố 4, thị trấn Đắk Hà, huyện 
Đắk Hà, tỉnh Kon Tum 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-33080 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vạn 

Cường Phát  (VN) 
299/28C Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33081 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A11.3.3; 16.3.17; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Nâu, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Kha  (VN) 
172/91 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà 
phê rang, cà phê xay, đồ uống cà phê có sữa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-33082 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Lưu Ngọc Kim Khanh  (VN) 
611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày; dép.  
 

Nhóm 40: May quần áo.  
 

(210) 4-2018-33083 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) HSU, CHEN-YANG   (TW) 

7F.-3, No.385, Taishun Rd., Taiping 
Dist., Taichung City 411, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-33084 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) HSU, CHEN-YANG   (TW) 

7F.-3, No.385, Taishun Rd., Taiping 
Dist., Taichung City 411, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2018-33090 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 26.4.4; 26.7.25; 

25.5.25; 3.9.16 
(591) Xanh dương, trắng, trắng xám, vàng, 

đen. 
(731) Công ty TNHH Taca Foods  

(VN) 
X-3.05 Sunrise City - North, số 27 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 29: Tôm khô; tôm đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2018-33091 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Taca Foods  

(VN) 
X-3.05 Sunrise City - North, số 27 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu: trứng gia cầm, thịt tươi sống 
và thịt đã qua chế biến, thủy sản đã qua chế biến, lạp xưởng, chà bông, trứng cá, trứng 
giống, thủy sản tươi sống. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cảnh báo nhanh dấu hiệu sức khoẻ; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bằng 
phương pháp y học cổ truyền; dịch vụ tư vấn dinh dưỡng; dịch vụ tư vấn sức khoẻ; dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ massage toàn thân. 
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(210) 4-2018-33092 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 3.9.16; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Taca Foods  

(VN) 
X-3.05 Sunrise City - North, số 27 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 29: Tôm khô; tôm đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2018-33094 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 26.1.1; 8.7.11 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Taca Foods  

(VN) 
X-3.05 Sunrise City - North, số 27 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm. 
 

 
(210) 4-2018-33095 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.13.1 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ  (VN) 
Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
nguyên vật liệu phục vụ ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; 
dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch 
vụ quảng cáo.  
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Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 
phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 
 

(210) 4-2018-33096 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) THE A2 MILK COMPANY LIMITED  

(NZ) 
Level 10, 51 Shortland Street, Auckland 
1010, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa cho trẻ sơ sinh và sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
chất bổ sung dinh duỡng; hỗn hợp đồ uống bổ sung dinh duỡng dạng bột; đồ uống kiêng 
bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung protein dạng 
bột. 

 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa; bơ; pho mát; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; đồ uống làm từ sữa 
(sữa là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở sữa giàu protein (sữa là chủ yếu); nước sữa; nước sữa 
dạng bột; bột protein dùng để làm chất phụ gia cho thực phẩm (không dùng cho mục đích 
y tế). 

 

 
(210) 4-2018-33097 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) ALTICOR INC  (US) 

7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355-0001 USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chăm sóc làm đẹp cho da sử dụng ion và sóng siêu âm không dùng cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-33098 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ kiểm tra kỹ thuật 
Alpha  (VN) 
Số 37, đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại máy sau: máy siêu âm công nghiệp và phụ kiện, máy gia 
nhiệt và phụ kiện, gông từ và phụ kiện, máy phân tích thành phần vật liệu và phụ kiện, 
máy phân tích độ cứng kim loại và phụ kiện, máy nội soi công nghiệp và phụ kiện, máy 
kiểm tra dòng điện xoáy, máy kiểm tra ống trao đổi nhiệt, máy kiểm tra tình trạng ăn mòn 
thiết bị và đường ống công nghiệp, thiết bị leo dây tiếp cận công nghiệp; bán buôn chuyên 
doanh khác cụ thể là: bán buôn hóa chất công nghiệp; bán buôn thiết bị và linh kiện điện 
tử, viễn thông.  

 

Nhóm 37: Cho thuê máy siêu âm công nghiệp và phụ kiện; cho thuê máy gia nhiệt và phụ 
kiện; cho thuê gông từ và phụ kiện; cho thuê máy phân tích thành phần vật liệu và phụ 
kiện; cho thuê máy phân tích độ cứng kim loại và phụ kiện; cho thuê máy nội soi công 
nghiệp và phụ kiện; cho thuê máy kiểm tra dông điện xoáy; cho thuê máy kiểm tra ống 
trao đổi nhiệt; cho thuê máy kiểm tra tình trạng ăn mòn thiết bị và đường ống công 
nghiệp; leo dây tiếp cận công nghiệp. 

 

Nhóm 40: Gia nhiệt và xử lý nhiệt mối hàn.  
 

Nhóm 42: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: kiểm tra độ dày vỏ tàu; kiểm tra độ dày kết cấu 
thép; kiểm tra độ dày lớp sơn; kiểm tra và phân tích hàn và mối hàn bằng phương pháp 
kiểm tra không phá hủy; kiểm tra tình trạng ăn mòn thiết bị và đường ống công nghiệp 
bằng phương pháp khảo sát trực quan và kiểm tra không phá hủy; kiểm tra tình trạng ống 
trao đổi nhiệt; kiểm tra độ cứng kim loại; phân tích thành phần vật liệu; tư vấn và giám sát 
kỹ thuật; khảo sát hiện trạng; giám định hiện trạng công trình; thử nghiệm không phá hủy, 
phân tích thành phần vật liệu. 

 
 

(210) 4-2018-33099 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) FUMAKILLA LIMITED  (JP) 

No. 11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; hương đuổi; thuốc diệt muỗi; 
thuốc diệt trừ muỗi dùng trên da. 

 

 
(210) 4-2018-33100 (220) 25.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) A2.5.23; A2.5.24; 24.13.1; 2.7.12; 2.7.23
(591) Trắng, đen, xanh ngọc bích. 
(731) FUMAKILLA LIMITED   (JP) 

No.11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; hương đuổi muỗi; thuốc diệt 
muỗi; thuốc diệt trừ muỗi dùng trên da.  
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(210) 4-2018-33101 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 5.7.5; 8.7.5; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, xanh da trời, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
xuất khẩu Hà Trung  (VN) 
Nhà khách Cầu Lèn, thị trấn Hà Trung, 
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 29: Ngô ngọt nguyên hạt. 
 

Nhóm 30: Ngô nghiền. 
 

 
(210) 4-2018-33102 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.1.18; A25.7.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dầu khí 

TVCOM Việt Nam  (VN) 
Số 17, ngõ 335/2, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm chống tắc đường ống nước thải; chế phẩm để ngâm giặt; chế phẩm tẩy sáp đánh 
bóng sàn nhà, nền nhà [chế phẩm cọ rửa]; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chất lỏng làm sạch 
kính chắn gió. 

 

 
(210) 4-2018-33104 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO.,LTD.  

(CN) 
(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy tính; chương trình máy tính, ghi 

sẵn; chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; mạch tích hợp; dụng cụ hàng hải; điện thoại di 
động; thiết bị truyền thông mạng; rađiô; pin điện.  
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Nhóm 12: Xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; ô tô không người lái (ô tô tự 
lái); xe chạy điện tự cân bằng; xe cộ chạy điện; máy bay dân dụng không người lái; xe « 
tô; thiết bị bay để quay phim.   

 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; gửi tin nhắn; thông 
tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc 
bằng mạng cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện.  

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu của dữ liệu và 
chương trình máy tính [không phải chuyển đổi vật lý]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 
tư vấn bảo mật internet; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu 
off-site; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ nền tảng [PaaS]/nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật 
liệu; thiết kế thiết bị và dụng cụ viễn thông.  

 

 
(210) 4-2018-33105 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.3.1; 7.3.11 
(731) SCRIPPS NETWORKS, LLC (A 

LIMITED LIABILITY COMPANY OF 
DELAWARE)   (US) 
9721 Sherrill Boulevard, Knoxville, 
Tennessee 37932, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền bản ghi âm thanh và bản ghi âm thanh, 
hình ảnh trực tuyến qua internet, mạng cáp, mạng không dây, hoặc vệ tinh; dịch vụ phát 
thanh và truyền hình qua internet; dịch vụ truyền hình; truyền hình cáp; truyền hình vệ 
tinh; dịch vụ truyền thông di động có bản chất là truyền tải điện tử các nội dung truyền 
thông giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-33106 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) CHATWAL HOTELS & RESORTS 

LLC (A LIMITED LIABILITY 
COMPANY OF THE STATE OF NEW 
YORK)   (US) 
200 West 55th Street, New York, New 
York 10019, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là, quản lý, cung cấp (hỗ trợ) tài chính, môi giới, 
cho thuê dài hạn, và cho thuê ngắn hạn các bất động sản cư trú và bất động sản nghỉ 
dưỡng; dịch vụ chia sẻ (phân chia) cổ phần bất động sản, cụ thể là, quản lý và sắp xếp 
quyền sở hữu các bất động sản cư trú.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khách sạn 
cho những người đi nghỉ dưỡng, và khách sạn lưu trú dài ngày; dịch vụ nhà hàng ăn uống, 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quầy rượu và quán 
côctai (cocktail); dịch vụ cung cấp nơi thuận tiện đa năng dùng cho các cuộc họp, hội 
nghị và triển lãm; dịch vụ cung cấp nơi thuận tiện (dùng trong các bữa tiệc và liên hoan) 
cho các dịp đặc biệt; dịch vụ đặt chỗ khách sạn cho người khác.  

 

 
(210) 4-2018-33107 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; A5.3.13 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tư vấn dự án 

xây dựng Hợp Nhất  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ yoga, khiêu vũ; câu 
lạc bộ thể hình, thể thao; câu lạc bộ võ thuật; dịch vụ giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-33108 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.1.2; 17.5.1; 18.1.21 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng, cam, xám, đen, 

trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Nguyễn 

Tuấn Anh  (VN) 
F1/63 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2018-33109 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Da cam, đen, vàng 
(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 

(PETRONAS)  (MY) 
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, 
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu (gồm nhiên liệu 
lỏng dùng cho động cơ); dầu thô; sản phẩm dầu mỏ; ê-te dầu mỏ; dầu dùng cho động cơ 
gắn bên ngoài; xăng, khí nhiên liệu; dầu nhiên liệu; cồn nhiên liệu; nhiên liệu làm từ cồn; 
hỗn hợp nhiên liệu; nhiên liệu diesel; khí gas diesel; xăng diesel; than chì diesel dùng làm 
chất bôi trơn; dầu làm nóng; nhiên liệu diesel tốc độ cao; dầu hỏa; nhiên liệu; nhiên liệu 
không chứa chì; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; ligroin; 
nhiên liệu khoảng; khi dầu; parafin; dầu mỏ, ê-te dầu mỏ; mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn; dầu 
than đá; dầu nhựa than đá; nhiên liệu phản lực; chất phụ gia nhiên liệu phản lực cho động 
cơ; mỡ vazơlin (làm từ dầu hỏa đế bôi trơn); khí ga hoá rắn; dầu mỏ hoá lỏng; hợp chất 
hấp thu bụi; hợp chất khử bụi; hợp chất kết dính bụi; chất phát quang; nến; bấc; dầu 
mazut.  

 

 
(210) 4-2018-33110 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh  (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, chụp phản quang của đèn, bóng đèn điện, hệ thống chiếu sáng 

và thiết bị để chiếu sáng, ấm đun điện, nồi cơm điện.  
 

 
(210) 4-2018-33111 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh   (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, chụp phản quang của đèn, bóng đèn điện, hệ thống chiếu sáng 

và thiết bị để chiếu sáng, ấm đun điện, nồi cơm điện.  
 

 
(210) 4-2018-33112 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) ITALFARMACO SPA  (IT) 

Viale Fulvio Testi, 330, 20126 Milano, 
Italy 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 368 tập a (11.2018) 

 

 
2470 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho 
người; cao dán; vật liệu băng bó (dùng trong y tế). 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2018-33114 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 
Số 109 G1, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-33115 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A17.2.2; 26.1.1; 26.5.1; 26.15.15; 

A25.7.5 
(591) Vàng, trắng, xanh lục, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Hà Kim Tâm  (VN) 
Phòng 3512B Vinhomes Gardenia, 
đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tu vấn quản lý doanh nghiệp, khảo sát thị trường, tư vấn về tiếp cận thị 
trường và thăm dò dư luận; dịch vụ kế toán, kiểm toán doanh nghiệp, hoạt động văn 
phòng cụ thể là thực hiện thủ tục hành chính.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; môi giới và mua bán bất động sản; dịch vụ thuế.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn về sở hữu công nghiệp; 
dịch vụ về bản quyền; dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư; dịch vụ tư vấn luật; dịch vụ công 
chứng; dịch vụ thừa phát lại. 

 

 
(210) 4-2018-33116 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Trường Cao đẳng cơ điện Hà 
Nội  (VN) 
Số 160 Mai Dịch, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Kiểm định chất lượng đào tạo; giáo dục đào tạo; đào tạo thực hành; cung cấp 
thông tin giáo dục; tổ chức thi kiểm tra và cấp chứng chỉ nghề.  
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(210) 4-2018-33117 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 3.7.17; 7.3.11; 26.4.3; 24.15.21 

(591) Xanh lá đậm, vàng đất, đỏ. 

(540) 

  

(731) Thiều Thị Anh  (VN) 
71 Thạnh Lộc 16, khu phố 3C, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-33118 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Thiều Thị Anh   (VN) 
71 Thạnh Lộc 16, khu phố 3C, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-33119 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

(300) 88070495 08.08.2018 US 

(531) 2.1.8; A2.1.23; 2.3.8; A2.3.23 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) TERMINAL MORAINE INC, DBA 

MORAINE SALES   (US) 

641 Shunpike Road #200, Chatham, New 

Jersey 07928  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô và túi đeo vai dùng cho cắm trại, và đi bộ, chỉ được bán tại các cửa hàng 

bán đồ cho các hoạt động leo núi, ngoài trời và thể thao, và các trang mạng hoặc thông 

qua các gian hàng thể thao của các nhà bán lẻ hàng hóa đa chủng loại.  

 

Nhóm 22: Lều, trại; lều trại dùng cho leo núi hoặc cắm trại; lều làm bằng vải dệt; lều túi 

Bivy; tấm phủ chống mưa cho lều trại, tất cả các sản phẩm trên chỉ được bán tại các cửa 

hàng bán đồ cho các hoạt động leo núi, ngoài trời và thể thao, và các trang mạng hoặc 

thông qua các gian hàng thể thao của các nhà bán lẻ hàng hóa đa chủng loại. 
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(210) 4-2018-33120 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 26.15.15; A26.3.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng, ghi, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
THERMOWAY  (VN) 
Số 22 đường Tam Châu, phường Tam 
Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Linh kiện điện tử; dụng cụ đo: dụng cụ đo nhiệt độ (đồng hồ đo nhiệt độ), cảm 

biến đo nhiệt độ, cảm biết nhiệt (can nhiệt); thiết bị đo lường trong công nghiệp; thiết kế 
lưỡng kim (đồng hồ đo nhiệt độ).  

 
Nhóm 35: Mua bán linh kiện điện tử, dụng cụ đo nhiệt độ, đồng hồ đo nhiệt độ, cảm biến 
nhiệt độ, cảm biết nhiệt (can nhiệt), thiệt bị đo lường trong công nghiệp, nhiệt kế lưỡng 
kim (đồng hồ đo nhiệt độ). 

 

 
(210) 4-2018-33121 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH DV Tourist 

Hoàng Châu  (VN) 
Số 778 đường Âu Cơ, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ, đại lý ký gửi: thủy hải sản 

tươi sống và chế biến (tôm, cua, cá, mực), lương thực, thực phẩm chưa chế biến và chế 
biến (gạo, ca cao, cà phê, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây tươi và sấy khô, bánh, kẹo, 
đường, sữa, nước ngọt, dầu ăn, bột ngọt), bia rượu các loại, nước giải khát, nước tinh 
khiết, vải sợi, thảm, đệm, vỏ đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, hàng dệt, gối, nguyên 
phụ liệu hàng may mặc, quần áo các loại, quần áo lót mặc bên trong (người lớn và trẻ 
em), quần áo thể thao (đồng phục thể thao, quần lót đệm), quần áo trẻ em và trẻ sơ sinh, 
áo khoác, khăn choàng, thắt lưng (trang phục), đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, 
xích đu, miếng ghép hình), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm 
sóc tóc, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho 
lĩnh vực làm đẹp, các loại phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp), 
hàng thời trang và phụ kiện (giày dép, túi xách, mũ nón, tất (vớ), ba lô, túì xách tay, túi du 
lịch, ví (bóp), vali, cặp da, dây nịt bằng da, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, 
đồ trang sức, bông tai, vòng đeo tay, vòng đeo chân, nữ trang thiết kế [đồ kim hoàn]), 
hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), văn phòng phẩm (sách, băng video, cát 
sét (cassette), đĩa nhạc, bút), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), 
đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), đồ thủ công mỹ 
nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa), hàng điện tử (ti vi, đầu đĩa, điện 
thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ 
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quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); tổ chức sự kiện cho mục đích kinh 
doanh và thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động 
sản; dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; điều hành tua du lịch; tổ chức 
tua du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt vé máy bay; dịch vụ vận tải 
hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách. 

 

 
(210) 4-2018-33122 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Võ Thị Thùy Châu  (VN) 

ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, thị xã Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vật phẩm phong thủy như: tiền xu, hồ lô, vòng đeo tay, vòng 

đeo cổ, nhẫn, hoa tai, mặt dây chuyền, nữ trang, đồng hồ, đá phong thủy, tượng phật, 
nhang trầm, đồ phong thủy làm từ kim loại, gốm sứ, đá quý, đá bán quý và các loại đá 
khác, đèn điện, phong thủy, sách phong thủy, sim điện thoại. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy; dịch vụ sinh trắc học dấu vân tay (cụ thể dịch vụ dự 
báo năng lực tiềm ẩn của con người qua sinh trắc học vân tay). 

 

 
(210) 4-2018-33123 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại dịch vụ găng tay 
An Phát  (VN) 
231 - 233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hộ lao động; mặt nạ bảo hộ lao động; khẩu trang bảo hộ lao 

động; găng tay bảo hộ lao động; kính bảo hộ lao động; quần áo bảo hộ lao động. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mũ (nón) bảo hộ lao động, mặt nạ bảo hộ lao đông, khẩu 
trang bảo hộ lao động, kính đeo mắt bảo hộ lao động, kính đeo mắt loại kẹp mũi dùng bảo 
hộ lao động, kính đeo mắt không gọng dùng bảo hộ lao động, tấm che mặt bảo vệ của 
người lao động, găng tay bảo hộ phòng chống tia X dùng cho mục đích công nghiệp, đai 
an toàn, phao cứu sinh, áo phao cứu sinh, mặt nạ phòng độc để lọc không khí, dây đai bảo 
hiểm, giày bảo hộ chống tai nạn, bức xạ và lửa, mặt nạ của thợ hàn, mũ bảo hộ của thợ 
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hàn, găng tay thun cotton bảo hộ lao động, găng tay bằng da bảo hộ lao động, quần áo 
bảo hộ phòng chống tai nạn, quần áo bảo hộ phòng chống cháy và bức xạ, khẩu trang hoạt 
tính, găng tay thun có cổ tay, găng tay thun phủ ngón, găng tay chống tĩnh điện, găng tay 
vải bạt, tạp dề da; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập hàng hoá.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cụ thể là: may đồ bảo hộ lao động theo đơn đặt hàng của 
người khác. 

 
 

(210) 4-2018-33124 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH cà phê Quang 

Trí Thành  (VN) 
222/8, tổ 4, KP2, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: lương thực, thực phẩm, bánh, bánh 
pía, kẹo, kẹo mè, kẹo đậu phộng, chè (trà), cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 
trên cơ sở trà đồ uồng, rượu, bia, trái cây sấy khô, các loại thực phẩm chế biến từ dừa: kẹo 
dừa, mút dừa, thạch dừa, nước cốt dừa, nước dừa đóng lon, bột dừa, dầu dừa, gạch, đá, xi 
măng, máy móc, trái cây tươi, thực phẩm tươi sống, bàn ghế, ly (tách), chén, đĩa, đèn 
trang trí, kệ; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trên internet 
(nhằm mục đích bán hàng) dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và 
dịch vụ cho ngưòi mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho 
mục đích kinh doanh. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; sửa chữa nhà và trang trí nội 
thất; xây dựng cầu đường. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ thiết kế nội ngoại 
thất; thiết lập bản vẽ công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-33126 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 6.1.2; 26.3.4; 26.1.1;  
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng, xanh lá 

cây đậm, ghi 

(540) 

  

(731) Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển chăn nuôi Miền núi  
(VN) 
Xã Sơn Bình, thành phố Sông Công, tỉnh 
Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 05: Cao nấu từ xương ngựa và xương động vật dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-33128 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng, xanh dương (xanh 

đậm). 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tiến Minh Quân  (VN) 
Số 206-208 đường Hùng Vương nối dài, 
ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-33129 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.1; 3.7.17 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Nhật 
Thành Nam   (VN) 
Tổ 23, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, linh kiện ô tô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2018-33130 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị vệ sinh Tân Phương  
(VN) 
18/60 Tăng Nhơn Phú, khu phố 4, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 
bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; thiết bị lọc nước. 

 
 

(210) 4-2018-33131 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Phan Thị Bích Liên   (VN) 

Khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, 
thi xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 
bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2018-33132 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; mì gói; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột trộn sẵn dùng 

để làm bánh các loại; cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-33133 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 18.3.21; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Vàng nhạt, đen 
(731) Nguyễn Văn Trọng   (VN) 

Đường 9, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã 
Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

hệ thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống. 
 

 
(210) 4-2018-33134 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.2.1; 24.1.1 
(591) Xanh dương; đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 5 Elements 
Holdings   (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ (không dùng cho mục đích chữa bệnh); nhà hàng ăn uống; 

quán ăn uống; quán nước giải khát; quầy rượu (quán bar). 
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(210) 4-2018-33135 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.4; 1.15.21; 19.3.1; 19.1.4 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Khánh Hòa - Fit 
Beverage   (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và các loại đồ uống không có cồn. 
 
 

(210) 4-2018-33136 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2018-33137 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở bánh 

tráng trộn Cô út   (VN) 
772 quốc lộ 1, phường Khánh Hậu, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng trộn (làm từ bột gạo và các gia vị).  
 

 
(210) 4-2018-33138 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 21.1.17 
(731) Công ty TNHH may mặc NALT  

(VN) 
Số 315A, tổ 14, ấp Tân Lập, xã An Điền, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện dùng cho quần áo [trang phục]; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2018-33139 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Nông Trung Dũng  (VN) 

Xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại; ống thép (ống inox); tấm thép (tấm inox); cuộn thép (cuộn 
inox); van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]. 

 

 
(210) 4-2018-33140 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.11.3; 26.1.1 
(731) Nguyễn Thị Hoài   (VN) 

364 Đỗ Nhuận, khu phố Kim Sơn, 
phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt ngũ cốc đã qua chế biến và thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ cốc; hoa 
hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; bột ngũ cốc; thực phẩm chế biến trên cơ sở 
ngũ cốc.  

 
Nhóm 31: Rau củ quả tươi; hạt ngũ cốc chưa chế biến 

 

 
(210) 4-2018-33141 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; 26.3.1; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Lê Xuân Tam  (VN) 

Liên Gia 4, tổ 27, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy đầm công sở; quần áo trẻ em; cà vạt [trang phục]; giày 
đép; đồ đội đầu. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, sản phẩm thời trang, váy đầm công 

sở, quần áo trẻ em, cà vạt [trang phục], giày dép, đồ đội đầu; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu; quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-33142 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Trịnh Thùy Hương Thủy  (VN) 
Số 36 đường Rạch Cát, phường 15, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; đồ 

trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-33143 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Trịnh Thùy Hương Thủy  (VN) 
Số 36 đường Rạch Cát, phường 15, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, bộ mỹ phẩm, đồ 

trang điểm (mỹ phẩm), chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-33144 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ VMG  (VN) 
Số 25, ngách 263/18, Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 21: Bình ủ (không dùng điện); hộp đựng cơm; bát đĩa bằng sành; tách; chén; bình 

thuỷ tinh. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh bình ủ (không dùng điện), hộp đựng cơm, bát đĩa bằng sành, tách, 

chén, bình thuỷ tinh.  
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(210) 4-2018-33146 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đầu tư An Thịnh Phát  (VN) 
Số 24.1 Phố An Hòa, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa; sơn; sơn lót; sơn phủ.  
 

Nhóm 06: Cửa sổ nâng hạ bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại; cửa quay bằng kim 
loại; cửa sổ bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; cửa không bằng kim loại; cửa xếp không 
bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại; cửa chớp không 
bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-33147 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 25.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH gấc Trọng Tín  

(VN) 
7/6, đường số 6, tổ 10, ấp Núi Đỏ, xã 
Bàu Sen, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu gấc dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-33148 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh ngọc, vàng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Bình Tây  (VN) 
Đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính điện tử; phụ kiện máy tính điện tử; thiết bị ngoại vi của máy tính; 
máy vi tính; thiết bị giảng dạy; thiết bị nghe nhìn dành cho dạy học. 
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Nhóm 14: Đồng hồ (dụng cụ đo thời gian), dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết (văn phòng phẩm); sách; vở (tập); đồ dùng giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; giấy (dùng trong học tập, vẽ). 

 

Nhóm 18: Cặp học sinh; balo; cặp văn phòng; túi xách; túi đeo, ví.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong trường học; đồ đạc dùng trong văn phòng; giá (đồ đạc); tủ 
đựng; đồ vật trang trí (lưu động). 

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; cầu trượt (đồ chơi trẻ em); xích đu (đồ chơi trẻ em); đu quay (đồ chơi 
trẻ em); thú nhún (đồ chơi trẻ em); bập bênh (đồ chơi trẻ em). 

 
Nhóm 35: Mua bán và kinh doanh thương mại điện tử, chuỗi cửa hàng bán lẻ: máy tính 
điện tử, bấm kim (đồ dùng văn phòng phẩm), kim bấm, bấm lỗ (đồ dùng văn phòng 
phẩm), dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng văn phòng), đế cắm bút, dụng cụ gỡ kim (đồ dùng 
văn phòng), đồ lau bảng (đồ dùng văn phòng), văn phòng phẩm, kẹp giấy, dụng cụ cắt rọc 
giấy (đồ dùng văn phòng), hộp dấu, con dấu, bút xóa, băng xóa (xóa kéo, xóa giấy), bút 
viết (văn phòng phẩm), bút gel, bút lông kim, bút ký tên, bút lông bảng, bút lông dầu, bút 
dạ quang, bút viết trên phim [film] máy chiếu, dụng cụ ký (bìa trình ký), bút đánh dấu, 
phấn để đánh dấu, vật dụng đánh dấu trang sách, ruột bút viết, bút chì bấm, ruột chì hoặc 
ruột thay thế, bìa hồ sơ, bìa lá, bìa kẹp hồ sơ (bìa còng, bìa nhẫn), bìa cặp gập sẵn để đựng 
giấy tờ tài liệu (văn phòng phẩm), giấy (văn phòng phẩm), giấy ghi chú, sổ tay, nhãn dán 
dùng trong văn phòng, mực dung cho các loại bút viết, thước (dùng trong văn phòng, vẽ); 
băng keo (văn phòng phẩm), keo (hồ) dán, bảng viết (văn phòng phẩm), phấn, giấy vẽ, tập 
(vở) học sinh, tập vẽ, tập tô màu, tập tô chữ, vở luyện chữ đẹp, nhãn dán dùng trong học 
tập, đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy], mực bút máy, bút chì, bút lông màu, bút 
sáp dầu, màu nước, màu dầu, sáp nặn, màu vẽ, compa, tẩy (gôm), đồ dùng học tập, thiết bị 
dạy học, thiết bị văn phòng (máy fax, máy in, hộp mực, giá kệ), sách báo, tạp chí, ấn 
phẩm, cặp, vali, ba lô, túi xáeh, ví, hàng da và giả da, đồ chơi trẻ em, máy tính tiền, thiết 
bị và linh kiện điện tử viễn thông; máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị quang 
học, thiết bị nghe nhìn, thiết bị đo đạc, điện thoại và điện thoại di động và các phụ kiện 
của nó, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi eơm điện, 
ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi), lương thực thực phẩm, 
thực phẩm bổ sung, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang 
(bông tai, vòng cổ, vòng đeo tay, kẹp tóc, nơ cài tóc), hệ thống và thiết bị vệ sinh, dụng cụ 
y tế, mắt kính, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, hàng dệt may (quần áo, nón mũ, khăn 
choàng, tấm phủ giường, chăn, gối, rèm, khăn vải); cung cấp và cho thuê không gian 
quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hóa và dịch vụ; quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ tiếp thị 
qua điện thoại; tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (hàng hóa và thư tín), dịch vụ giao hàng; dịch vụ đóng gói; dịch 
vụ cho thuê kho chứa hàng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn các loại sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, tem 
nhãn, bao bì trên tất cả chất liệu. 
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(210) 4-2018-33152 (220) 25.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 
Hưng   (VN) 
Đường 379B, thôn Đan Nhiễm, thị trấn 
Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý hoạt động văn phòng; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; marketing; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể là mua bán thịt, cá, 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
gạo, cà phê, chè, ca cao, nước xốt, gia vị, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống cây, 
thức ăn cho động vật, xúc xích, bánh kẹo, kem, ngũ cốc, bột mì, lúa mì, đồ gia dụng như 
nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu, quạt điện, máy 
ép hoa quả, máy xay thịt, bình đun nước, máy sấy tóc, bàn là, tủ lạnh, máy sấy, máy hút 
mùi, máy hút bụi, đèn, bình tắm nóng lạnh, ti vi, điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính, 
đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, máy điều hòa không 
khí, bàn, ghế, giường, tủ, chăn, ga, gối, đệm, khăn mặt, khăn tắm, mỹ phẩm, dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, chất tẩy rửa, hóa chất dùng cho nông nghiệp, 
phân bón, thuốc nhuộm tóc, nước hoa, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng, bàn chải, dao 
cạo, tông đơ điện, lược, gương, nước khoáng, nước giải khát, nước uống không có cồn, 
bia, rượu, thuốc lá, diêm, bật lửa, thiết bị tập thể dục, đồ chơi, thảm, chiếu, giấy dán 
tường, phụ kiện thời trang, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, túi xách, đồng hồ, đồ trang sức, đồ 
trang trí bằng sứ, đồ gốm cho mục đích gia dụng, dụng cụ nhà bếp, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, 
chảo, dao, kéo, chai, lọ, cốc, chén, thùng, chậu, xô, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, dụng 
cụ mỹ phẩm, đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, dụng cụ dùng để vệ sinh, dụng cụ 
làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ phân phối bất động sản; dịch vụ đại lý bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đầu 
tư (tài chính); tư vấn đầu tư (tài chính); ủy thác đầu tư (tài chính); dịch vụ môi giới tài 
chính.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin xây dựng; giám sát việc xây dựng công 
trình; dịch vụ làm kín công trình; lắp đặt nội ngoại thất.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; thông tin đào tạo; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; câu lạc bộ 
nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giải trí 
hoặc giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán café; 
dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo 
vệ người và tài sản; dịch vụ bảo vệ tòa nhà.  
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(210) 4-2018-33155 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
Khải Khang   (VN) 
Số 32 ngách 40 ngõ 1 đường Nguyễn Thị 
Định, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước bằng điện.  

 

 
(210) 4-2018-33156 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
Khải Khang    (VN) 
Số 32 ngách 40 ngõ 1 đường Nguyễn Thị 

Định, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước bằng điện.  

 

 
(210) 4-2018-33157 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tam Kim  (VN)
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam       

 
(511)   Nhóm 09: Chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; 

thẻ từ được mã hóa; khóa điện. 

 
Nhóm 11: Bộ đồ cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm; bồn tắm; máy đun 

nước tắm; chậu tiểu nữ; bồn tắm gương sen [có vách ngăn đóng kín]; thiết bị phân phối 

chất tẩy uế trong nhà vệ sinh; thiết bị lọc nước uống; vòi cho đường ống; bình lọc nước 
uống; vòi phun nước; thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; thiết bị làm nóng 

nước dùng cho buồng tắm; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi trộn cho ống nước; hệ thống 

và thiết bị vệ sinh; buồng tắm gương sen; bệ xí vệ sinh; buồng tắm gương sen [có vách 
ngăn đóng kín]; vòi hoa sen; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; bồn tắm ngồi; thiết bị làm 

mềm nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; bồn tắm khoáng; thiết bị phun 

hơi nước vào mặt [tắm hơi]; vòi khóa [van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; vòi [van]; 
vòi [vòi khóa]; chậu vệ sinh; chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định]; chậu rửa tay [bộ phận 

của thiết bị vệ sinh]; thiết bị hong khô tay dùng cho phòng vệ sinh; hệ thống cung cấp 
nước; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2018-33158 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH AT PHARMA Việt 
Nam   (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa 
thuốc. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng 
cho mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.   

 

 
(210) 4-2018-33159 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH AT PHARMA Việt 
Nam   (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không chứa 
thuốc.   

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng 
cho mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.   

 

 
(210) 4-2018-33165 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
ISORA Việt Nam   (VN) 
Số nhà 153, đường Quang Trung, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình   

 

(511)   Nhóm 11: Bồn cầu; chậu rửa gắn cố định; bệ xí vệ sinh; tiểu nam, tiểu nữ (thiết bị bằng sứ 
dùng cho mục đích vệ sinh); bồn tắm.  
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Nhóm 35: Mua bán: sen vòi (vòi hoa sen dùng trong nhà vệ sinh), vòi xịt; bình nóng lạnh, 
gương soi, vắt khăn (giá để treo khăn).  

 

 
(210) 4-2018-33170 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A19.7.16; 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 

đậm, vàng nhạt, cam, đen, trắng, xám, 
xanh lục, xanh da trời, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
rượu Bầu đá Bình Định  (VN) 
An Hòa, xã Nhơn Khánh, thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu đậu xanh, rượu mạnh, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2018-33171 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.20; 2.1.2; 5.7.3; 19.9.1 
(591) Cam, đỏ, vàng, vàng nhạt, đen, xám, 

xanh lá, xanh lục, xanh da trời, nâu đỏ, 
trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
rượu Bầu đá Bình Định  (VN) 
An Hòa, xã Nhơn Khánh, thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu đậu xanh, rượu mạnh, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2018-33172 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A19.7.16; 5.7.3; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Cam, nâu, đỏ, trắng, vàng, đen, xám, 

xanh lục, xanh da trời, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
rượu Bầu đá Bình Định  (VN) 
An Hòa, xã Nhơn Khánh, thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu đậu xanh, rượu mạnh, đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2018-33173 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) Hộ kinh doanh Trương Khắc 

Tiến   (VN) 
Khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Sen; vòi; chậu rửa mặt (lavabo); xí bệt; bồn tắm; thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2018-33174 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(731) LITTLE SILVER LIMITED   (HK) 

Room 1702, 17/F., Fu Fai Commercial 
Centre, 27 Hillier Street, Sheung Wan, 
Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể hình, cụ thể là phòng tập cung cấp các thiết bị tập giúp 
tăng cường trao đổi chất, tăng khả năng đốt cháy mỡ thừa và tăng nhịp tim, thiết bị tập 
luyện với tạ, và thiết bị tập theo nhóm.  

 

 
(210) 4-2018-33175 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) LITTLE SILVER LIMITED   (HK) 

Room 1702, 17/F., Fu Fai Commercial 
Centre, 27 Hillier Street, Sheung Wan, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể hình, cụ thể là phòng tập cung cấp các thiết bị tập giúp 
tăng cường trao đổi chất, tăng khả năng đốt cháy mỡ thừa và tăng nhịp tim, thiết bị tập 
luyện với tạ, và thiết bị tập theo nhóm. 

 

 
(210) 4-2018-33176 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 8.7.11 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Hoàng 
VŨ  (VN) 
Xóm Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Hạt dưa đã qua chế biến, hạt hướng dương đã qua chế biến, hạt bí đã qua chế 
biến. 

 

 
(210) 4-2018-33177 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK 
Phương Loan  (VN) 
Số 483 Bến Bình Đông, phường 13, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và vật liệu để lau dọn.  
 

 
(210) 4-2018-33178 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK 
Phương Loan  (VN) 
Số 483 Bến Bình Đông, phường 13, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và vật liệu để lau dọn.  

 

 
(210) 4-2018-33179 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 24.9.1; 26.3.4 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Trang  (VN) 
208/26/4/6 đường số 5, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-33183 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  
(731) TOKAI GAKKI CO., LTD.  (JP) 

2-26-10 Enshuhama, Minami-Ku, 
Hamamatsu, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 15: Đàn ghi ta điện và đàn ghi ta đệm; các phụ kiện của đàn ghi ta (cụ thể bao 
gồm: dây đàn, giá để đàn, hộp đựng đàn, dụng cụ tăng âm dùng cho đàn ghi ta, ống trượt 
dùng cho đàn ghi ta). 

 

 
(210) 4-2018-33186 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Minh Gia Phú  (VN) 
48 đường 13A phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví tiền; vali có bánh xe. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo ngủ; quần áo bơi; đồng phục; chế phục; áo khoác 
ngoài.  

 

 
(210) 4-2018-33190 (220) 26.09.2018 

 (441) 26.11.2018 
(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Lê Như Thám   (VN) 
Số nhà 15 kiệt 98 đường Mai Lão Bạng, 
phường Thuận Phước, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên: ví da, dây đồng hồ da, túi da, 
dây máy ảnh, bao da điện thoại. 

 

 
(210) 4-2018-33191 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.15 
(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt, vàng, 

trắng. 
(731) Cơ sở chế biến nước mắm Tư 

Tài  (VN) 
Tổ 4, Thôn Thanh Tam Tây, xã Cẩm 
Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm. 
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(210) 4-2018-33192 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc và làm sạch da và tóc. 

 

 
(210) 4-2018-33193 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH V và V  (VN) 
1/29-31 cư xá Tân Kỳ Tân Quí Cầu Xéo, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thực phẩm đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2018-33194 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
chiếu sáng Đại Dương Xanh  
(VN) 
626 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê 
Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng. 
 

Nhóm 35: Mua bán đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng, bộ nguồn; xuất nhập khẩu đèn 
chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng, bộ nguồn. 

 

 
(210) 4-2018-33195 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
chiếu sáng Đại Dương Xanh  
(VN) 
626 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê 
Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng. 
 

Nhóm 35: Mua bán đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng, bộ nguồn; xuất nhập khẩu đèn 
chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng, bộ nguồn. 

 

 
(210) 4-2018-33197 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thương 
mại dịch vụ bất động sản 
Khải Hoàn Phát  (VN) 
1135/55/12 Huỳnh Tấn Phát, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2018-33199 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.2.7 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn phong 
thủy Thiên Phước Lộc  (VN) 
Phòng 308, tầng 3, tòa nhà Office Tel 
Garden Gate, 08 Hoàng Minh Giám, 
phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất. 
 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên 
quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng; tư vấn tâm linh. 

 

 
(210) 4-2018-33438 (220) 27.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty CP tư vấn đầu tư xây 
dựng và thương mại Bắc Miền 
Trung  (VN) 
Khu du lịch sinh thái Hồ Kim Quy, 
phường Hàm Rồng, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; dầu mỡ nhờn. 
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Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống dẫn và ống bằng kim loại; tấm hợp kim 
nhôm dùng trong xây dựng; bồn chứa chất lỏng, chất khí bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); máy phát điện; các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); băng tải than.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; máy biến thế điện. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; các 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán vật phẩm quảng cáo, nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa 
lỏng LPG nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, vật liệu xây dựng bằng kim loại, ống dẫn và ống bằng 
kim loại, tấm hợp kim nhôm dùng trong xây dựng, bồn chứa chất lỏng, chất khí bằng kim 
loại, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), 
máy phát điện, các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), băng tải than, thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, máy biến thế điện, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, vật liệu xây dựng phi kim loại, 
ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 
chuyển được, các thiết bị của nhà máy điện, các thiết bị, trạm phân phối điện, cấp điện áp 
đến 500 KV.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chỉnh: các thiết bị của nhà máy điện, các 
thiết bị, trạm phân phối điện, cấp điện áp đến 500 KV; xây dựng các công trình công 
nghiệp, dân dụng, cầu đường, cầu cống, hạ tầng xây dựng, thủy lợi, đường giao thông, hạ 
tầng kỹ thuật các công trình cấp thoát nước. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề.  

 

 
(210) 4-2018-33439 (220) 27.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh Châu 
Mỹ Kiều  (VN) 
Số nhà 15, ngõ 139 Tam Trinh, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 14: Đá mã não; hạt dùng đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức bằng hạt huyền; 
đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo; phụ kiện làm đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2018-33450 (220) 26.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhôm 
Nhật Việt  (VN) 
229 khu phố Bình Khánh, phường Khánh 
Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; cửa nhôm; khung cửa nhôm; vật liệu xây dựng bằng 

nhôm; cấu kiện bằng nhôm dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-33454 (220) 27.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
(531) 1.15.15; A15.9.11; A5.3.13; A5.7.23 
(731) YOUNGMEEDEE FUTURE GROUP 

COMPANY LIMITED  (TH) 
55/5 Bang Khun Thian-Chai Thale Road, 
Samae Dam Sub-District, Bang Khun 
Thian District, Bangkok Metropolis 
10150 Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm tẩy rửa ô tô; nước hoa dùng cho ô tô; 
chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch đa năng; chế phẩm làm sạch cho ô tô; chế phẩm 
thơm [mỹ phẩm]; nước hoa xịt phòng. 

 

 
(210) 4-2018-33471 (220) 27.09.2018 

  (441) 26.11.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á    (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường; chất pha loãng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn; thuốc màu; véc 
ni; thuốc nhuộm.  

 

Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; ống dẫn nước bằng kim loại; van của ống dẫn nước 
bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại; ống dẫn chịu áp bằng kim 
loại; khuôn kim loại. 
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Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện; máy bơm cao áp; máy bơm chân không; 
máy dập khuôn; van xả (bộ phận của máy). 

 

Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng 
mặt trời; bộ thu năng lựợng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); vòi hoa sen; bình nước nóng; 

chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước). 

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 

đầu nối ống bằng nhựa cứng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống 

cứng dẫn nước, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm: sơn tường, chất 

pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, bồn chứa 
nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước bằng kim loại, vòng 

đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, ống dẫn chịu áp bằng kim loại; khuôn kim loại, 

máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy bơm cao áp, máy bơm chân không, máy dập 
khuôn, van xả (bộ phận của máy); thiết bị và máy móc để tinh lọc nước, thiết bị đun nóng 

nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), vòi hoa 
sen, bình nước nóng, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), ống nhựa 

cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa 

cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không 
bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 

sơn tường, chất pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc 

nhuộm, bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại van của ống dẫn nước 
bằng kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, ống dẫn chịu áp bằng kim 

loại, khuôn kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy bơm cao áp, máy bơm 

chân không, máy dập khuôn, van xả (bộ phận của máy), thiết bị và máy móc để tinh lọc 
nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi 

ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, bình nước nóng, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh không dùng để 

chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối 
đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo, ống 

cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại; xúc tiến thương 
mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ chức 

và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 
 

 
(210) 4-2018-33472 (220) 27.09.2018 

  (441) 26.11.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á   (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; ống dẫn nước bằng kim loại; van của ống dẫn nước 

bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại; ống dẫn chịu áp bằng kim 

loại; khuôn kim loại. 
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Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện; máy bơm cao áp; máy bơm chân không; 

máy dập khuôn; van xả (bộ phận của máy). 

 

Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng 

mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); vòi hoa sen; bình nước nóng; 

chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước). 

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; phụ kiện gương phòng tắm; giá để gương; giá rửa 

mặt (đồ đạc); giá kệ phòng tắm; van ống dẫn nước bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm: sơn tường, chất 

pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, bồn chứa 

nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước bằng kim loại, vòng 

đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, ống dẫn chịu áp bằng kim loại; khuôn kim loại, 

máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy bơm cao áp, máy bơm chân không, máy dập 

khuôn, van xả (bộ phận của máy); thiết bị và máy móc để tinh lọc nước, thiết bị đun nóng 

nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), vòi hoa 

sen, bình nước nóng, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), ống nhựa 

cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa 

cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không 

bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 

sơn tường, chất pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc 

nhuộm, bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nưóc bằng kim loại van của ống dẫn nước 

bằng kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, ống dẫn chịu áp bằng kim 

loại, khuôn kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy bơm cao áp, máy bơm 

chân không, máy dập khuôn, van xả (bộ phận của máy), thiết bị và máy móc để tinh lọc 

nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi 

ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, bình nước nóng, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh không dùng để 

chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối 

đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo, ống 

cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại; xúc tiến thương 

mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ chức 

và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 
 

 
(210) 4-2018-34629 (220) 05.10.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 25.1.25; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Hội phụ nữ xã Tam Thăng  (VN) 
Xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giỏ cói; quạt cói (quạt tay, không dùng điện); chiếu cói (dùng để ngủ).  
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Nhóm 25: Mũ cói.  
 

Nhóm 27: Thảm cói.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm làm từ cói như giỏ cói, quạt cói (quạt 

tay, không dùng điện), chiếu cói (dùng để ngủ), mũ cói, thảm cói. 
 

 
(210) 4-2018-35054 (220) 10.10.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) A11.3.3; 1.3.1; A5.3.13; 5.3.20; 

A1.3.17; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp sản 
xuất và chế biến chè Yên Kỳ  
(VN) 
Khu 10, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh 

Phú Thọ          

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 

 
(210) 4-2018-36721 (220) 23.10.2018 

  (441) 26.11.2018 

(531) 2.3.9; A2.3.16; A2.3.23; 26.5.1; 26.3.4 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng. 

(731) Hội nông dân huyện Duy 
Xuyên   (VN) 
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 23: Tơ sợi (tơ dạng sợi). 

 

Nhóm 24: Lụa (sản xuất từ sợi tơ).  

 

Nhóm 25: Quần áo, tất, khăn làm từ tơ, lụa.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tơ, lụa và các sản phẩm từ tơ, lụa: quần, áo, tất, khăn.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
(21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2016-01437 49106 25.10.2016 05.10.2018     H01F 5/00 

1-2016-01438 51612 25.04.2017 08.10.2018     E04B 2/00 

1-2016-01465 49110 25.10.2016 05.10.2018     H01F 5/00 

1-2016-01602 49396 25.11.2016 11.10.2018     B43L 19/00 

1-2016-02733 50621 27.02.2017 23.10.2018     B62M 9/08 

1-2016-02811 50626 27.02.2017 23.10.2018     F02D 41/06 

1-2017-03127 55534 25.01.2018 09.10.2018     C07K 14/59 

1-2017-03437 55575 25.01.2018 25.09.2018     B01J 2/20 

1-2017-03515 56011 26.02.2018 25.09.2018     B01J 2/20 

1-2017-03516 56012 26.02.2018 01.10.2018     A23L 1/20 

1-2017-03577 56439 26.03.2018 10.10.2018     A01N 43/40 

1-2017-03719 56030 26.02.2018 08.10.2018     C07D 403/02 

1-2017-03780 55293 25.12.2017 12.10.2018     C07H 21/00 

1-2017-03831 56041 26.02.2018 11.10.2018     C07D 471/04 

1-2017-03843 56912 26.04.2018 27.09.2018     A01N 33/12 

1-2017-03868 56051 26.02.2018 01.10.2018     C07D 471/04 

1-2017-03895 56054 26.02.2018 04.10.2018     A61F 5/56 

1-2017-03928 55663 25.01.2018 28.09.2018     A63G 7/00 

1-2017-04012 55682 25.01.2018 02.10.2018     C07D 403/12 

1-2017-04039 57745 25.06.2018 11.10.2018     A23K 20/00 

1-2017-04062 55692 25.01.2018 01.10.2018     H04N 21/61 

1-2017-04088 56075 26.02.2018 11.10.2018     B07C 5/10 

1-2017-04119 57319 25.05.2018 25.09.2018     H04W 72/04 

1-2017-04126 55712 25.01.2018 11.10.2018     C07D 233/58 

1-2017-04138 55389 25.12.2017 28.09.2018     G01R 33/44 

1-2017-04170 55724 25.01.2018 28.09.2018     C07D 471/04 

1-2017-04177 55727 25.01.2018 01.10.2018     C22C 38/08 

1-2017-04211 56097 26.02.2018 08.10.2018     H04L 1/16 
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1-2017-04218 55736 25.01.2018 04.10.2018     A01N 43/50 

1-2017-04250 55405 25.12.2017 28.09.2018     B65B 61/00 

1-2017-04261 56109 26.02.2018 01.10.2018     G02B 5/08 

1-2017-04268 55755 25.01.2018 02.10.2018     A61K 9/00 

1-2017-04269 55756 25.01.2018 25.09.2018     A01N 37/42 

1-2017-04291 55767 25.01.2018 11.10.2018     A23N 5/08 

1-2017-04292 56114 26.02.2018 11.10.2018     B07C 5/342 

1-2017-04294 55768 25.01.2018 05.10.2018     C07D 487/04 

1-2017-04298 56116 26.02.2018 04.10.2018     C07D 401/06 

1-2017-04310 55775 25.01.2018 03.10.2018     B65G 1/14 

1-2017-04327 56123 26.02.2018 10.10.2018     G01N 33/68 

1-2017-04334 56126 26.02.2018 02.10.2018     C13K 1/02 

1-2017-04341 56128 26.02.2018 03.10.2018     B65G 1/04 

1-2017-04364 59099 25.09.2018 28.09.2018     C07D 487/04 

1-2017-04365 56491 26.03.2018 15.10.2018     C12N 15/82 

1-2017-04368 56131 26.02.2018 15.10.2018     A24F 47/00 

1-2017-04399 56137 26.02.2018 04.10.2018     B29C 65/04 

1-2017-04403 56945 26.04.2018 25.09.2018     A61K 39/395 

1-2017-04414 56140 26.02.2018 08.10.2018     H04L 1/00 

1-2017-04419 57757 25.06.2018 22.10.2018     C07D 401/04 

1-2017-04436 56143 26.02.2018 10.10.2018     A45D 31/00 

1-2017-04437 57338 25.05.2018 03.10.2018     B28B 1/52 

1-2017-04459 57340 25.05.2018 03.10.2018     C04B 41/00 

1-2017-04482 57344 25.05.2018 01.10.2018     C07D 487/04 

1-2017-04483 56509 26.03.2018 16.10.2018     C07D 487/04 

1-2017-04494 55818 25.01.2018 12.10.2018     D21C 9/16 

1-2017-04512 56158 26.02.2018 09.10.2018     C08G 18/32 

1-2017-04534 55823 25.01.2018 03.10.2018     H01H 9/00 

1-2017-04535 55824 25.01.2018 09.10.2018     D04B 35/06 

1-2017-04557 56523 26.03.2018 22.10.2018     A01N 43/08 

1-2017-04558 56524 26.03.2018 22.10.2018     A01N 43/40 

1-2017-04560 56525 26.03.2018 17.10.2018     C22B 3/16 

1-2017-04565 55829 25.01.2018 15.10.2018     A61K 8/27 

1-2017-04566 56526 26.03.2018 05.10.2018     A41G 5/00 

1-2017-04598 56953 26.04.2018 19.10.2018     C07D 405/14 

1-2017-04605 56175 26.02.2018 04.10.2018     C07D 231/40 
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1-2017-04612 56531 26.03.2018 09.10.2018     A01N 43/40 

1-2017-04618 57358 25.05.2018 08.10.2018     A41D 13/018 

1-2017-04619 56955 26.04.2018 25.09.2018     A61K 9/50 

1-2017-04629 56182 26.02.2018 04.10.2018     H04L 12/28 

1-2017-04645 55847 25.01.2018 01.10.2018     A61K 36/899 

1-2017-04649 56537 26.03.2018 11.10.2018     C07K 16/28 

1-2017-04652 55848 25.01.2018 04.10.2018     B65H 45/103 

1-2017-04690 56960 26.04.2018 10.10.2018     C08F 220/18 

1-2017-04691 56197 26.02.2018 10.10.2018     C07K 16/28 

1-2017-04694 56199 26.02.2018 09.10.2018     A61F 13/496 

1-2017-04696 58638 27.08.2018 05.10.2018     H04W 74/00 

1-2017-04698 56546 26.03.2018 19.10.2018     A01N 43/66 

1-2017-04710 57770 25.06.2018 18.10.2018     A61K 36/886 

1-2017-04715 56548 26.03.2018 01.10.2018     C09K 11/06 

1-2017-04732 56551 26.03.2018 15.10.2018     C07K 16/28 

1-2017-04741 56553 26.03.2018 10.10.2018     A61K 31/353 

1-2017-04747 56554 26.03.2018 03.10.2018     A61K 31/702 

1-2017-04752 56556 26.03.2018 03.10.2018     B65D 41/62 

1-2017-04756 56963 26.04.2018 23.10.2018     H01F 41/02 

1-2017-04757 57365 25.05.2018 23.10.2018     H01F 41/02 

1-2017-04758 57366 25.05.2018 23.10.2018     H01F 41/02 

1-2017-04759 57367 25.05.2018 23.10.2018     H01F 41/02 

1-2017-04760 57368 25.05.2018 23.10.2018     H01F 41/02 

1-2017-04761 57369 25.05.2018 23.10.2018     H01F 41/02 

1-2017-04762 56964 26.04.2018 23.10.2018     H01F 41/02 

1-2017-04763 57370 25.05.2018 23.10.2018     H01F 41/02 

1-2017-04766 56559 26.03.2018 18.10.2018     C07D 471/04 

1-2017-04776 57371 25.05.2018 24.10.2018     C07D 471/04 

1-2017-04782 56218 26.02.2018 24.10.2018     A61K 39/00 

1-2017-04812 56224 26.02.2018 11.10.2018     B65G 63/00 

1-2017-04822 56565 26.03.2018 23.10.2018     C25D 5/26 

1-2017-04824 56567 26.03.2018 25.09.2018     C09K 11/61 

1-2017-04826 56227 26.02.2018 23.10.2018     A61K 31/59 

1-2017-04846 56232 26.02.2018 23.10.2018     C02F 1/76 

1-2017-04847 56569 26.03.2018 23.10.2018     H01M 4/583 

1-2017-04849 56233 26.02.2018 28.09.2018     A63G 7/00 
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1-2017-04875 56243 26.02.2018 15.10.2018     E02D 27/00 

1-2017-04902 56249 26.02.2018 25.09.2018     A01D 61/00 

1-2017-04926 56254 26.02.2018 10.10.2018     C08G 59/50 

1-2017-04933 56255 26.02.2018 17.10.2018     C12N 15/09 

1-2017-05033 56277 26.02.2018 17.10.2018     A61K 31/567 

1-2017-05036 58175 25.07.2018 16.10.2018     A61K 38/18 

1-2017-05055 56600 26.03.2018 03.10.2018     A61F 13/15 

1-2017-05061 56287 26.02.2018 04.10.2018     A61K 47/06 

1-2017-05104 56615 26.03.2018 23.10.2018     C07K 11/02 

1-2017-05118 56294 26.02.2018 15.10.2018     B05B 5/057 

1-2017-05119 56295 26.02.2018 01.10.2018     B65D 1/02 

1-2017-05133 56297 26.02.2018 26.09.2018     B32B 27/20 

1-2017-05177 59111 25.09.2018 23.10.2018     F24F 11/00 

1-2017-05181 57011 26.04.2018 02.10.2018     D06M 15/277 

1-2017-05201 56646 26.03.2018 26.09.2018     C03C 17/34 

1-2017-05220 57015 26.04.2018 23.10.2018     A61K 35/20 

1-2017-05222 57836 25.06.2018 15.10.2018     A61K 31/16 

1-2017-05224 56652 26.03.2018 26.09.2018     C03C 17/34 

1-2017-05227 56653 26.03.2018 11.10.2018     A01D 41/00 

1-2017-05250 56315 26.02.2018 11.10.2018     G06F 3/0488 

1-2017-05267 56319 26.02.2018 10.10.2018     B01J 29/70 

1-2017-05280 56321 26.02.2018 01.10.2018     C07K 16/28 

1-2017-05303 57019 26.04.2018 23.10.2018     A61K 35/26 

1-2017-05304 58197 25.07.2018 18.10.2018     A61K 31/4439 

1-2017-05311 56671 26.03.2018 10.10.2018     A61L 27/42 

1-2017-05317 56330 26.02.2018 10.10.2018     G02B 5/30 

1-2017-05358 58656 27.08.2018 23.10.2018     B01D 47/02 

1-2017-05395 57030 26.04.2018 15.10.2018     D21C 5/02 

1-2017-05396 57847 25.06.2018 19.10.2018     A23G 1/00 

1-2018-00009 57034 26.04.2018 16.10.2018     A61K 47/12 

1-2018-00042 56711 26.03.2018 10.10.2018     C04B 16/00 

1-2018-00116 56738 26.03.2018 23.10.2018     B29C 45/16 

1-2018-00175 57062 26.04.2018 03.10.2018     C08J 5/18 

1-2018-00194 57067 26.04.2018 16.10.2018     D05C 11/24 

1-2018-00253 56772 26.03.2018 05.10.2018     A61F 5/56 

1-2018-00261 56774 26.03.2018 12.10.2018     B02B 3/06 
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1-2018-00266 56776 26.03.2018 11.10.2018     A63B 69/36 

1-2018-00290 58674 27.08.2018 27.09.2018     D21H 27/30 

1-2018-00354 57103 26.04.2018 12.10.2018     B02B 3/06 

1-2018-00491 57150 26.04.2018 11.10.2018     E01C 13/08 

1-2018-00498 57477 25.05.2018 12.10.2018     H04L 29/06 

1-2018-00564 59126 25.09.2018 23.10.2018     C10M 105/38 

1-2018-00669 57511 25.05.2018 11.10.2018     C08L 51/06 

1-2018-00701 57211 26.04.2018 22.10.2018     H04W 48/08 

1-2018-00702 57212 26.04.2018 08.10.2018     B29C 61/06, 

1-2018-00716 57519 25.05.2018 09.10.2018     B62K 5/01 

1-2018-00717 57520 25.05.2018 09.10.2018     B62K 5/01 

1-2018-00730 58717 27.08.2018 02.10.2018     C07K 16/46 

1-2018-00797 57227 26.04.2018 22.10.2018     H04W 48/14 

1-2018-00810 57548 25.05.2018 05.10.2018     H01R 13/52 

1-2018-00855 57558 25.05.2018 22.10.2018     C08K 5/16 

1-2018-00860 57559 25.05.2018 25.09.2018     C01B 31/02 

1-2018-00861 57560 25.05.2018 12.10.2018     H04W 48/16 

1-2018-00864 57562 25.05.2018 24.10.2018     A61K 31/122 

1-2018-00879 57234 26.04.2018 22.10.2018     H04W 48/16 

1-2018-00891 57922 25.06.2018 18.10.2018     A61G 7/015 

1-2018-01152 57971 25.06.2018 27.09.2018     C23C 18/16 

1-2018-01157 57973 25.06.2018 24.10.2018     B29C 45/26 

1-2018-01243 57993 25.06.2018 12.10.2018     H04W 48/06 

1-2018-01298 58005 25.06.2018 24.10.2018     C08G 71/02 

1-2018-01315 58347 25.07.2018 27.09.2018     C08J 5/18 

1-2018-01464 58368 25.07.2018 23.10.2018     A23L 17/00 

1-2018-01546 58066 25.06.2018 19.10.2018     C09J 125/08 

1-2018-01548 58067 25.06.2018 19.10.2018     G02B 5/30 

1-2018-01570 58399 25.07.2018 02.10.2018     G06Q 10/08 

1-2018-02061 58541 25.07.2018 11.10.2018     A23L 33/15 

1-2018-02276 58569 25.07.2018 12.10.2018     H04W 76/02 

1-2018-02513 59349 25.09.2018 16.10.2018     H04L 5/00 

1-2018-02994 59502 25.09.2018 22.10.2018     H04W 48/20 
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Phần vi 
 

sửa đổi đơn  
 

 

 

a- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế   
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10890/TB-SHTT, ngày 27/09/2018  

(210)  Số đơn: 1-2013-00758  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10892/TB-SHTT, ngày 27/09/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-02333  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP Patent Limited) 
Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10893/TB-SHTT, ngày 27/09/2018  

(210)  Số đơn: 1-2015-04515  (220) Ngày nộp đơn 26/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10894/TB-SHTT, ngày 27/09/2018  

(210)  Số đơn: 1-2014-02618  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

 1.Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 8 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là:  

Công ty TNHH MasterBrand (MASTERBRAND) 

57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10896/TB-SHTT, ngày 27/09/2018  

 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2013-03406 12/09/2011 

2 1-2013-03407 12/09/2011 

3 1-2013-03408 12/09/2011 

4 1-2016-01075 04/11/2014 

5 1-2016-01847 29/12/2014 

6 1-2016-01906 12/11/2014 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10897/TB-SHTT, ngày 27/09/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-03640  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 
CUCKOO HOLDINGS CO., LTD (KR) 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10899/TB-SHTT, ngày 27/09/2018  

(210)  Số đơn: 1-2015-04313  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (Anphamco Co., Ltd.) 

51C1 khu đô thị mới Đại Kim, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10900/TB-SHTT, ngày 27/09/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2007-02233 24/03/2006 

2 1-2015-04360 10/04/2014 
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3 1-2016-01200 01/09/2014 

4 1-2016-02179 12/11/2014 

5 1-2016-03825 27/02/2015 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

 1. Địa chỉ của chủ đơn mới là: 
42Bolshoj Blvd., Buidling 1, office 771, 772, Skolkovo Innovation Centre, Moscow, 
143026, Russian Federation 
2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE) 
Số 235A Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11369/TB-SHTT, ngày 17/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2016-00255  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2014 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11370/TB-SHTT, ngày 17/10/2018  
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2012-00253 03/08/2010 

2 1-2012-00262 03/08/2010 

3 1-2012-00501 07/09/2010 

4 1-2012-00866 03/09/2010 

5 1-2012-00916 03/09/2010 

6 1-2013-00713 01/09/2011 

7 1-2013-03082 30/06/2005 

8 1-2013-03083 30/06/2005 

9 1-2014-01558 13/12/2012 

10 1-2014-02465 30/01/2013 

11 1-2014-04187 10/06/2013 

12 1-2014-04235 14/06/2013 

13 1-2015-00976 21/01/2004 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
974 Centre Road, Wilmington, Delaware, United States of America 

_______________________ 
 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11488/TB-SHTT, ngày 18/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2016-00794  (220) Ngày nộp đơn 30/11/2007 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan 
 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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b- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11216/TB-SHTT, ngày 10/10/2018  

(210)  Số đơn: 2-2016-00039  (220) Ngày nộp đơn 04/02/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

________________________________________________________________________ 
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c- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9921/TB-SHTT, ngày 30/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-38256  (220) Ngày nộp đơn 17/11/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 8/12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9922/TB-SHTT, ngày 30/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-15332  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH REX ROTH 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10091/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-16753  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10092/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-03178  (220) Ngày nộp đơn 26/01/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

282 Ung Văn Khiêm (Số nhà 207 đường D1), phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10411/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2018-15670  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2018 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 
 Công ty cổ phần cao su Hải Việt 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10412/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2018-09815  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2018 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 566 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10413/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2018-09814  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 566 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10414/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2018-25030   (220) Ngày nộp đơn 26/07/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
50 đường số 4, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10415/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2018-25031  (220) Ngày nộp đơn 26/07/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
50 đường số 4, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10416/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2018-25350  (220) Ngày nộp đơn 30/07/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
  

 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10472/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-36441  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2016 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 16 đường số 2, phường 04, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10486/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-21910  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 9, khu phức hợp Cantavil An Phú, số 1 đường Song Hành, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10488/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-15332  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 35D, ngõ 71, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10490/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2015-27552  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10491/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2015-27552  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 83/1 Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10492/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-33852  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 ftl asia holdings limited 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10493/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-33851  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

ftl asia holdings limited 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10494/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-14055  (220) Ngày nộp đơn 18/05/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 65 phố Trung Hòa, tổ 28, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10495/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2018-04609  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10496/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-06237  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số nhà 85B, ngõ Thịnh Hào 3, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10497/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-17490  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH dịch vụ y tế MEDCARE 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10498/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-01115  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 112 đường số 5, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10499/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2015-08012  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Hủy quyền đại diện sở hữu công nghiệp: 

 Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10500/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2018-06411  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 “485 Man Thiện, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10501/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2015-11858  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Đặng Thị Thủy 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10502/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2015-34158  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10503/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-41527  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

12/5A số cũ -318/12 (số mới) Thống Nhất, phường 16 , quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10504/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-39661  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

12/5A số cũ -318/12 (số mới) Thống Nhất, phường 16 , quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10505/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2015-29953  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 “Số 19 ngõ 139 tổ 1 Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội” 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10506/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-28485  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 “Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai” 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10507/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-24671  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 “Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần và Trần” 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10508/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-20650  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2017 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 “Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN” 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10509/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-37977  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 “Công ty TNHH một thành viên Trường Luật” 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10510/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-42405  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 “60 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10511/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-34475  (220) Ngày nộp đơn 20/10/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 “Văn phòng luật sư Ân Nam” 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10512/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-12030  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần thương mại điện tử Aloo Việt Nam 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10513/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2015-29858  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống (nhà hàng thực hiện) theo phong cách và ẩm 
thực Hàn Quốc. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10514/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-40760  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2016 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần CIG 
 Số 30 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10515/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2018-02693  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2018 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trường Xuân 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10516/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-39325  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần điện mặt trời Vũ Phong 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10517/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-38384  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10518/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-38432  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10519/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-32401  (220) Ngày nộp đơn 18/10/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH SHCN Sao Bắc Đẩu 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10520/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-40495  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Phú 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10521/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-25590 19/08/2016 

2 4-2016-25591 19/08/2016 

3 4-2016-25592 19/08/2016 

4 4-2016-25593 19/08/2016 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 11, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10522/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-37874 29/11/2016 

2 4-2016-37875 29/11/2016 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 180 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10523/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

        1 4-2018-12312 20/04/2018 

2 4-2018-12313 20/04/2018 

3 4-2018-12314 07/05/2018 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 24-OBT4 phố Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10524/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-37453 24/11/2016 

2 4-2016-37454 24/11/2016 

3 4-2016-37455 24/11/2016 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Ân Nam 
_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10525/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2017-06297 20/03/2017 

2 4-2017-06298 20/03/2017 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần tư vấn S & B 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10526/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-34985 04/11/2016 

2 4-2016-34986 04/11/2016 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

Tên chủ đơn mới là: 

Anker Innovations Limited 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10527/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT  Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2017-25594 15/08/2017 

2 4-2017-25595 15/08/2017 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới: 

Số 08-10 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10528/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-11850 28/04/2016 

2 4-2016-11851 28/04/2016 

3 4-2016-11852 28/04/2016 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Shanghai Zhaogang Netcom Corporation Limited  
Room 208, Area E, Building 6, No.5, Huiyuan Road, Jiading Industrial District, 
Shanghai, 200437, P.R.China 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10531/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-38195  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10536/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-02490 27/01/2016 

2 4-2016-02491 27/01/2016 
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3 4-2016-18715 23/06/2016 

4 4-2017-14632 24/05/2017 

5 4-2017-14633 24/05/2017 

6 4-2017-17318 13/06/2017 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần đầu tư CHAMPAGROUP 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10537/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-01855  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10538/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-01854  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10539/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-01853  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10540/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-01856  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10541/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-40400 19/12/2016 

2 4-2016-40403 19/12/2016 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 34 đường Lê Văn Nhiễu, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10542/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2018-12370 20/04/2018 

2 4-2018-12371 20/04/2018 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10543/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-11107 22/04/2016 

2 4-2016-11108 22/04/2016 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tổ 1, khu 2 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10545/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-28364 13/09/2016 

2 4-2016-28365 13/09/2016 

3 4-2016-28366 13/09/2016 
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4 4-2016-28367 13/09/2016 

5 4-2016-28368 13/09/2016 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Suite 1, Ground Floor, the Financial Services Centre, Bishop's Court Hill, St. Michael, 
Barbados BB14004 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10546/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2018-06256 05/03/2018 

2 4-2018-08572 23/03/2018 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 9, ngõ 286, đường Nguyễn ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10547/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2018-13339 27/04/2018 

2 4-2018-13338 27/04/2018 

3 4-2018-13337 27/04/2018 

4 4-2018-13336 27/04/2018 

5 4-2018-13335 27/04/2018 

6 4-2018-13334 27/04/2018 

7 4-2018-13333 27/04/2018 

8 4-2017-36996 09/11/2017 

9 4-2017-43852 29/12/2017 

10 4-2017-43851 29/12/2017 

11 4-2017-22174 19/07/2017 

12 4-2017-22173 19/07/2017 
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13 4-2017-22172 19/07/2017 

14 4-2017-22171 19/07/2017 

15 4-2017-22170 19/07/2017 

16 4-2017-10175 18/04/2017 

17 4-2017-10174 18/04/2017 

18 4-2017-10173 18/04/2017 

19 4-2017-10172 18/04/2017 

20 4-2017-10171 18/04/2017 

21 4-2016-35839 11/11/2016 

22 4-2016-35838 11/11/2016 

23 4-2016-35837 11/11/2016 

24 4-2016-35836 11/11/2016 

25 4-2016-35835 11/11/2016 

26 4-2016-35834 11/11/2016 

27 4-2016-35833 11/11/2016 

28 4-2016-31113 06/10/2016 

29 4-2016-31112 06/10/2016 

30 4-2016-31111 06/10/2016 

31 4-2016-31079 06/10/2016 

32 4-2016-31078 06/10/2016 

33 4-2013-29314 11/12/2013 

34 4-2016-31110 06/10/2016 

35 4-2013-29315 11/12/2013 
 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lầu 4, Block A, tòa nhà Viettel, số 285 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10550/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-16230  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 
____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10551/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-00092  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Đại Thành Vinh 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10553/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2014-04130 05/03/2014 

2 4-2015-19874 27/07/2015 

3 4-2015-21194 10/08/2015 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10555/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-31387  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10557/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-31717  (220) Ngày nộp đơn 29/09/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH KEDA IP 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10559/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-29096  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Ân Nam 

____________________________ 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 368 Tập a (11.2018) 

 

2522 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10561/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-32570  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH KEDA IP 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10563/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-39885  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Luật T & G 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10565/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-36237  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần tư vấn S & B 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10596/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-13031  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 4 ngách 305 ngõ Quỳnh, đường Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10597/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-13030  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 4 ngách 305 ngõ Quỳnh, đường Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10599/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-33692  (220) Ngày nộp đơn 16/10/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Luật T & G 
____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10600/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-33693  (220) Ngày nộp đơn 16/10/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T & G 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10601/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-18232  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số nhà 136, ngõ 107, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10602/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-04657  (220) Ngày nộp đơn 08/02/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 L4-09.OT11 ("Officetel") toà nhà Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên 
Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10603/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-03296  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10604/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-07156  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Sản phẩm “ốp lưng có nắp gập thành bệ đỡ hoặc có móc gắn để cầm tay dùng cho thiết bị 
điện tử cầm tay” được sửa thành “Đế giữ (bằng cách kẹp ngón tay) dùng cho thiết bị điện 
tử cầm tay (được gắn vào lưng thiết bị)” trong nhóm 09. 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10605/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-07157  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Sản phẩm “ốp lưng có nắp gập thành bệ đỡ hoặc có móc gắn để cầm tay dùng cho thiết bị 
điện tử cầm tay” được sửa thành “Đế giữ (bằng cách kẹp ngón tay) dùng cho thiết bị điện 
tử cầm tay (được gắn vào lưng thiết bị)” trong nhóm 09. 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10608/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-29616  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 195/15 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10609/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-34558  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 225 King Street West, Suite 200, Toronto, Ontario M5V 3M2, Canada 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10610/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-02018  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Vester Farimagsgade 19, DK-1606 Copenhagen V, Denmark 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10611/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-19893  (220) Ngày nộp đơn 18/06/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 2-5, Toranomon 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japan 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10612/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-07279  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần PHANLAW VIETNAM 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10613/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-28961  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần PHANLAW VIETNAM 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10614/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-38801  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 500 Calle de la Tanca, Edificio Ochoa, Suite 401 San Juan, Puerto Rico 00901 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10615/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-01991  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 3200, Philadelphia, Pennsylvania 
19103, United States 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10616/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-18873  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2018 

Mục sửa đổi: Phần mô tả nhãn hiệu  

Phần mô tả nhãn hiệu mới là: 

 Phần chữ “XFP RO” sửa thành “XTP RO” 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10617/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2012-12517  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trường Xuân 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10618/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2013-07712  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10619/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-28543  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP Việt Nam 

Số 38, ngõ 9 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10620/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-00912  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Mua bán: điện thoại, máy tính. 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10622/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-31879  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần 

Phòng 802, tòa nhà Talico, số 22 phố Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11572/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-23522  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2014 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Tách nhóm sản phẩm/dịch vụ mới là: 

- Nhóm 36, 37, dịch vụ “thiết lập các bản vẽ xây dựng” trong nhóm 42 tách sang đơn số 
4-2017-38100; 
- Danh mục dịch vụ còn lại giữ ở đơn số 4-2014-23522. 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11574/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-17121  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Căn hộ W2-1403 chung cư Sunrise City, 25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, 
TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11575/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-13582 13/05/2016 

2 4-2016-13583 13/05/2016 

3 4-2016-13584 13/05/2016 

4 4-2016-14560 20/05/2016 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip 

Tầng 5, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11576/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2018-10001 04/04/2018 

2 4-2018-10002 04/04/2018 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

19 Hồ Văn Huê, phường 09, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11578/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-34042  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Hủy đại diện sở hữu công nghiệp  

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11579/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-04001  (220) Ngày nộp đơn 02/02/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11580/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2012-14068  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2012 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn  

Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

  Corelle Brands LLC 
  9525 W. Bryn Mawr, Suite 300, Rosemont, IL 60018 USA 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11581/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-00666  (220) Ngày nộp đơn 11/01/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
          (Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11582/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-32400  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt (Viet IP Co., Ltd) 
           33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11583/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-32401  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt (Viet IP Co., Ltd) 
           33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11585/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-18627  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2016 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

107-109 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11586/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-18628  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

107-109 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11587/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-02284  (220) Ngày nộp đơn 19/01/2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn  

Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

  Corelle Brands LLC 
  9525 W. Bryn Mawr, Suite 300, Rosemont, IL 60018 USA 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11588/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-02285  (220) Ngày nộp đơn 19/01/2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn  

Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

  Corelle Brands LLC 
  9525 W. Bryn Mawr, Suite 300, Rosemont, IL 60018 USA 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11590/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-09844  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

173/44/15 An Dương Vương, khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11591/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-24741  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Hủy đại diện sở hữu công nghiệp  

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11593/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-15269  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 2, tòa 21B5, khu CT2, khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11594/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-02381  (220) Ngày nộp đơn 19/01/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 2, tòa 21B5, khu CT2, khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11596/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-11380  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11597/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-11382  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
TP. Hà Nội 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11600/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-24400  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Logistics Phong Phú Vi Na 
____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11602/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-05367  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phòng 1804, tầng 18, tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11603/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-07705  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phòng 1804, tầng 18, tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11605/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-23087  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Liền kề 12, TT1, số 96-96B, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11606/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-32643  (220) Ngày nộp đơn 20/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

51 đường số 6, khu phố 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11609/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-19163  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11610/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-01080 13/01/2016 

2 4-2016-01081 13/01/2016 

3 4-2016-01082 13/01/2016 

4 4-2016-25502 18/08/2016 

5 4-2016-25503 18/08/2016 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 

Tầng 7, tòa nhà VIT, số 519, đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. 
Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11611/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-21268  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11612/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-21268  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

583 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11613/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-29980 28/10/2015 

2 4-2015-34001 03/12/2015 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và Cộng Sự (BROSS & PARTNERS) 
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Tầng 21 tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11614/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-18469  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11615/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-18469  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

39 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11616/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-33886 17/10/2017 

2 4-2017-33887 17/10/2017 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Newland allnature Co., Ltd. 
____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11617/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2014-24361 10/10/2014 

2 4-2015-04600 03/03/2015 

3 4-2014-04642 06/03/2017 

4 4-2014-04643 06/03/2017 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 

Tầng 7, tòa nhà VIT, số 519, đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. 
Hà Nội 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11618/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-11229  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình,   
TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11619/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-01621  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Room Nos.01A-B, 11/F Empire Centre, No.68 Mody Road, Tsim Sha Tsui KL, Hong 
Kong 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11620/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-27961  (220) Ngày nộp đơn 01/09/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình,   
TP. Hà Nội 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11621/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-11205  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Interfive 
Số 235A Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11622/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-02840 29/01/2016 

2 4-2016-02841 29/01/2016 
 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Phúc An 
325 Nguyễn Trãi, phường 07, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11623/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-09866  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

46 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11624/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11840  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11625/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11842  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11626/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11844  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11627/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11846  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11628/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11847  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11629/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11848  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11750/TB-SHTT, ngày 23/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11849  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIi 
 
 

THAY Đổi chủ đơn 
 

 

 

a - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10891/TB-SHTT, ngày 27/09/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2014-03046 12/09/2014 

2 1-2014-03251 26/09/2014 

3 1-2014-03973 27/11/2014 

4 1-2014-04058 28/05/2014 

5 1-2016-01420 20/04/2016 

 
Bên chuyển nhượng:  
 DONG-HEE, HAN (KR) 
(Kunyoung Apt., Bundang-dong) 110-701, 13, Jangan-ro 41beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, 463-831, Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng:  
PHILOPTICS CO., LTD. (KR) 
No. 156 gil 17 Industrial road Gwonseon-gu Suwon city Gyeonggi-do 16648 Repubic of Korea 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10895/TB-SHTT, ngày 27/09/2018 

(210)  Số đơn: 1-2014-02618  (220) Ngày nộp đơn: 04/08/2014 

Bên chuyển nhượng:  

 Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp (RIAM) (VN) 
Số 8 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng:  

Nguyễn Đình Tùng (VN) 
Khu tập thể Trường Trung học Quản lý và Công nghệ, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10898/TB-SHTT, ngày 27/09/2018 

(210)  Số đơn: 1-2017-03640  (220) Ngày nộp đơn: 19/09/2017 

Bên chuyển nhượng:  
CUCKOO HOLDINGS CO., LTD (KR) 
14, Yusangongdan 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng:  
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CUCKOO HOMESYS CO., LTD (KR) 
349, Emtibeuibuk-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10901/TB-SHTT, ngày 27/09/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2015-02938 12/08/2015 

2 1-2015-02939 12/08/2015 
 

Bên chuyển nhượng:  

 1. Phan Tiến Dũng (VN) 
Số 6 ngõ 2 ngách 2/2A phố Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Trần Thị Hồng 
454/20 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng 
Bên được chuyển nhượng:  

Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt 
Nam (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11218/TB-SHTT, ngày 10/10/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2015-00741 04/09/2013 

2 1-2015-01879 13/11/2012 

3 1-2015-03913 15/04/2014 
 

Bên chuyển nhượng:  
 PPG INDUSTRIES OHIO, INC. (US) 
3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
Bên được chuyển nhượng:  
VITRO, S.A.B. de C.V. (MX) 

Av. Ricardo Margain Zozaya #400, Col. Valle del Campestre, San Pedro Garza Garcia, 
Nuevo Leãn, MÐxico, 66265 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11219/TB-SHTT, ngày 10/10/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2016-02489 20/11/2014 

2 1-2017-00414 04/08/2015 
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Bên chuyển nhượng:  
 ADVANCED BIONUTRITION CORP (US) 
Địa chỉ: 7155 Columbia Gateway Drive, Suite H, Columbia, MD 21046, United States of 
America 
Bên được chuyển nhượng:  
INTERVET INTERNATIONAL B.V. (NL) 

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN, Boxmeer, the Netherlands 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11220/TB-SHTT, ngày 10/10/2018 

(210)  Số đơn: 1-2015-01030  (220) Ngày nộp đơn: 16/10/2013 

Bên chuyển nhượng:  
 SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NL) 
Carel van Bylandtlaan 30, The Hague 2596 HR, The Netherlands 
Bên được chuyển nhượng:  
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. (US) 

7201 Hamilton Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18195, United States of America 
__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11222/TB-SHTT, ngày 10/10/2018 

(210)  Số đơn: 1-2011-02062  (220) Ngày nộp đơn: 06/01/2010 

Bên chuyển nhượng:  

 HUANG Haidong (CN) 
Room 801, Bldg. 5 No. 28 Xizhimen North Street, Haidian District, Beijing 100082, China 
Bên được chuyển nhượng:  

Yiyuan (Shenzhen) Biotech Limited (CN) 
RM 202, Building A1, 140 Jinye Blvd, Kuiyong Subdistrict, Dapeng District, 
Shenzhen, Guangdong province 518000, China 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11223/TB-SHTT, ngày 10/10/2018 

(210)  Số đơn: 1-2014-04169  (220) Ngày nộp đơn: 11/04/2014 

Bên chuyển nhượng:  
 PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, U.S.A 
Bên được chuyển nhượng:  

Sun Patent Trust (US) 
437 Madison Avenue, 35th Floor, New York, NY 10022, U.S.A 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11224/TB-SHTT, ngày 10/10/2018 

(210)  Số đơn: 1-2018-02271  (220) Ngày nộp đơn: 28/10/2016 

Bên chuyển nhượng:  
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 PT DNP INDONESIA (ID) 
Jl. Pulogadung No.16-18, Kav II H2 Dan II H3, Kawasan Industri, Pulogadung, Jakarta 13930, 
Indonesia 
Bên được chuyển nhượng:  
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. (JP) 
1-1, Ichigaya-Kaga-Cho 1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo-To, Japan 

DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11377/TB-SHTT, ngày 17/10/2018 
 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 1-2012-00253 03/08/2010 

2 1-2012-00501 07/09/2010 

3 1-2013-00713 01/09/2011 

4 1-2014-01558 13/12/2012 

5 1-2014-02465 30/01/2013 

6 1-2014-04187 10/06/2013 

7 1-2014-04235 14/06/2013 

8 1-2016-01039 09/09/2014 

9 1-2016-01825 20/11/2014 

10 1-2016-02431 02/12/2014 

11 1-2016-04278 27/04/2015 

12 1-2016-05187 30/06/2015 

13 1-2017-03473 03/03/2016 

14 1-2017-03630 16/03/2016 

15 1-2017-03867 19/04/2016 

16 1-2017-03868 29/03/2016 

17 1-2017-04012 29/03/2016 

18 1-2017-04137 01/06/2016 

19 1-2017-04298 19/05/2016 

20 1-2017-04483 02/05/2016 

 

Bên chuyển nhượng:  

 E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US) 
974 Centre Road, Wilmington, Delaware, United States of America 

Bên được chuyển nhượng:  

FMC Corporation (US) 
2929 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104, United States of America 

_____________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11225/TB-SHTT, ngày 10/10/2018 

(210)  Số đơn: 2-2018-00362  (220) Ngày nộp đơn: 29/03/2011 

Bên chuyển nhượng:  

 Taiheiyo Cement Corporation (JP) 
Daiba Garden City Building, 2-3-5 Daiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 
Bên được chuyển nhượng:  

Viện vật liệu xây dựng (VN) 
Số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Viện vật liệu xây dựng (VN) trở thành chủ đơn duy nhất. 

____________________________________________________________________________ 
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c - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 4063/TB-SHTT, ngày 08/05/2018 
 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2014-32965 31/12/2014 

2 4-2016-37289 23/11/2016 
 

Bên chuyển nhượng:  

Yfeng group limited 
 Room B15, Floor 12, Shing King Industrial Building, 9-11 Ng Fong Street, San Po Koing, 
Kowloon, Hong Kong 

Bên được chuyển nhượng:  

 Photosynthesis Group, Co,. Limited 
 Flat/Rm 1206, 12/F Landmark North, 39 Lung Sum Avenue Sheung Shui, NT, Hong Kong 
__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10090/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-33238  (220) Ngày nộp đơn: 12/10/2017 

Bên chuyển nhượng:  

Công ty tnhh v-venture 
445 Bà Hạt, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển nhượng:  

Huỳnh thị đẹp 
445 Bà Hạt, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10467/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-22530  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 3C 
16 đường số 2, phường 04, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Huỳnh Thị Thanh Tâm 
95/94/47/ Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10468/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-40731  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 3C 
16 đường số 2, phường 04, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển nhượng: 

 Huỳnh Thị Thanh Tâm 
95/94/47/ Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10469/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-40732  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 3C 
16 đường số 2, phường 04, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Huỳnh Thị Thanh Tâm 
95/94/47/ Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10470/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-24316  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 3C 
16 đường số 2, phường 04, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Huỳnh Thị Thanh Tâm 
95/94/47/ Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10471/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-14237  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH ẩm Thực Yến Anh 
Số 436 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: 

 Vũ Hải Yến 
Tổ 38 cụm 5, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10473/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-36441 (220) Ngày nộp đơn 16/11/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 3C 
16 đường số 2, phường 04, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển nhượng: 

 Huỳnh Thị Thanh Tâm 
95/94/47/ Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10474/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-22218  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Lê Thị Hằng  
459-461 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hằng Lê 
81 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10475/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-20675  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH quán ụT ụT 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần ụT ụT 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10476/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-20676  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH quán ụT ụT 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần ụT ụT 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10477/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-20677  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH quán ụT ụT 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần ụT ụT 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10478/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-20678  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH quán ụT ụT 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần ụT ụT 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10479/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-20674  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH quán ụT ụT 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần ụT ụT 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10480/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-20672  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH quán ụT ụT 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần ụT ụT 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10481/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-20671  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH quán ụT ụT 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần ụT ụT 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10482/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-20670  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH quán ụT ụT 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần ụT ụT 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10483/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2015-29517  (220) Ngày nộp đơn 23/10/2015 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH đầu tư thực phẩm sạch 4S 
Thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần đầu tư ích Hữu 
141 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10484/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-27254 05/09/2016 

2 4-2017-02498 10/02/2017 

  

Bên chuyển nhượng: 

 Doanh nghiệp tư nhân Hương Thành Phú 
 Số nhà 141, tổ 24, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Bên được chuyển nhượng: 

 Hợp tác xã Hương Thành Phú 
Tổ 24, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

_______________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10485/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-41873  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH Âm Thanh Số 
Số 5F1, tổ 50, ngõ 357 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần điện tử Hồ Gươm 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10489/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-20673  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH quán ụT ụT 
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần ụT ụT 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10529/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-11173  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Nguyễn Vỹ Hoàng 
12A Trần Hữu Trang, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

Phạm Thị Xuân 
Số 1 Võ Trường Toản, tòa nhà Parkland, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10530/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2017-04809  (220) Ngày nộp đơn 07/03/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Doanh nghiệp tư nhân Bánh đậu xanh Đại Phú 
Cụm công nghiệp I, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần bánh đậu xanh Đại Phú Việt Nam 
 Số 191 phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
_______________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10532/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 (210) Số đơn: 4-2016-30488  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần bánh đậu xanh Đại Phú Việt Nam 
 Số 191 phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
_______________________ 
 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10533/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-40518 19/12/2016 

2 4-2016-42297 29/12/2016 

 

Bên chuyển nhượng: 

Phạm Thái Quốc 
A8-6/6 trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Bên được chuyển nhượng 

Công ty cổ phần công nghệ Nông Sạch  
Tầng 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10534/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-11935 28/04/2016 

2 4-2016-11936 28/04/2016 

 

Bên chuyển nhượng: 

Korea Pallet Pool Co., Ltd. 
(Dohwa-dong) 63-8, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 
Bên được chuyển nhượng 

LOGISALL CO.,LTD. 

(Dohwa-dong) 63-8, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 
_______________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10535/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-38148 01/12/2016 

2 4-2016-38149 01/12/2016 

 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Thái Sơn 

Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng 

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư INGATE CAPITAL 

Số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10548/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-33296 24/10/2016 

2 4-2016-33297 24/10/2016 
 

Bên chuyển nhượng:  

Chiu, chien-hua 
3F., No. 5-1, Aly. 7, Ln. 73, Sec. 5, Sinhai Road, Wunshan Dist., Taipei City 11695, Taiwan 

Bên được chuyển nhượng:  

 HUANG, MING-HSIEN 
 5F., No.172-1, Sing' an St., Songshan Dist., Taipei City 10545, Taiwan 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10549/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-16230  (220) Ngày nộp đơn: 03/06/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Vũ Trọng Hiệp  
Xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty TNHH thời trang duy phát 
Số 107 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10552/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-00092  (220) Ngày nộp đơn: 04/01/2017 
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Bên chuyển nhượng:  

 CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH VINH 
17 đường 5A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần đại đồng tiến 
 216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

___________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10554/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 4-2014-04130 05/03/2014 

2 4-2015-19874 27/07/2015 

3 4-2015-21194 10/08/2015 

 

Bên chuyển nhượng:  

 Bùi thị hiền 
Số nhà 07, ngõ 23, phố Đồng Tâm, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

ĐỖ THẾ TUYỂN 
Số nhà 38, phố Giỗ, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 
 Bên được chuyển nhượng:  

 Đỗ thị sim 
 Số nhà 283 đường Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

 Đỗ thị sen 

 Khu đô thị phía tây, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10556/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-31387  (220) Ngày nộp đơn: 10/10/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 CÔNG TY Cổ PHẦN dược phẩm tiền phong 
1/24 Thăng Long, phường 4, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 

 Istituto Ganassini S.P.A. Di Ricerche Biochimiche 
 Via Pietro Gaggia, 16 20139 Milano-Italy 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10558/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-31717  (220) Ngày nộp đơn: 29/09/2017 
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Bên chuyển nhượng:  

 CÔNG TY Cổ PHẦN kusto property holding 
Số 01, đường số 104-BTT, khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 

 KUSTO GROUP PTE. LTD. 

 80 Raffles Place, #32-01 Uob Plaza, Singapore (048624) 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10560/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-29096  (220) Ngày nộp đơn: 12/09/2018 

Bên chuyển nhượng:  

 Suzue corporation limited 
 Unit B, 8/F, Henfa Commercial Building 348-350 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong 

Bên được chuyển nhượng: 

 CNH Industrial Danmark A/S 
 Roholmsvej 19, 2620 Albertslund, Denmark 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10562/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-32570  (220) Ngày nộp đơn: 06/10/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần kusto property holding 
 Số 01, đường số 104-BTT, khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 

 KUSTO GROUP PTE. LTD. 

 80 Raffles Place, #32-01 Uob Plaza, Singapore (048624) 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10564/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-39885  (220) Ngày nộp đơn: 14/12/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Shanghai shangmei cosmetics co., ltd 
Room  701, No. 515 Yinxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai, P.R. China 

 Bên được chuyển nhượng: 

 HONGDAO HOLDINGS LIMITED 

 901, Toranomon Kotohira Tower, 1-2-8, Toranomon, Minato-ku Tokyo, 105-0001 Japan 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10566/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-36237  (220) Ngày nộp đơn: 03/11/2017 
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Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần zopost 
Tầng 3, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 

 Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng 
 Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10567/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-11732  (220) Ngày nộp đơn: 27/04/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần đào tạo và truyền thông sài gòn 
Lầu 4 - Gia Thy Building, số 158-158A Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 

Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh bất động 
sản Gia Nguyễn 

 158-158A Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10568/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-08976  (220) Ngày nộp đơn: 04/04/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH thương mại thông điệp 

16 đường số 4, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH một thành viên Cánh Đồng Xanh Tươi 
 Số 158, ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10569/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-22770  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH direct money việt nam 

Tầng 6, tòa nhà VP Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
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Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện 
 Tầng 8, toà nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10570/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-22771  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH direct money việt nam 

Tầng 6, tòa nhà VP Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 

 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện 
 Tầng 8, toà nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10571/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-20679  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty tnhh quán ụt ụt 
 168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần ụt ụt 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10572/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-36572  (220) Ngày nộp đơn: 07/11/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Cơ sở kim thành hoa 
 Số 122 phố Minh Khai, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty tnhh kim thành hoa 
 Số 122 phố Minh Khai, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10573/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-40063  (220) Ngày nộp đơn: 15/12/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Vietrend 
 B1-khu phức hợp Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty tnhh paula’s wines 
B1 tầng 1 khu B- khu phức hợp Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10574/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-02750  (220) Ngày nộp đơn: 14/02/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến 
 Số 54, đường C1, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần Cloudfone Việt Nam 
Tầng 12, toà nhà trụ sở điều hành và trung tâm thương mại Viettel, số 285 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10575/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-40096  (220) Ngày nộp đơn: 15/12/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH DỊCH Vụ THƯƠNG MẠI ATS1 
 15a/53 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH DỊCH Vụ - THƯƠNG MẠI - ĐầU TƯ KDTH  
Phòng 2.05 số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10576/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2018-09910  (220) Ngày nộp đơn: 03/04/2018 

Bên chuyển nhượng:  

 Nguyễn duy 
 62 đường 33, khu phố 2, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển công nghệ sơn tùng  
152 đường DC11, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10577/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-14370  (220) Ngày nộp đơn: 22/05/2017 

Bên chuyển nhượng:  
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 Tạ tiến huy 
Khu 3, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH Sơn Luxpon 
 Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10578/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2018-17471  (220) Ngày nộp đơn: 30/05/2018 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty tnhh sài gòn và di sản 
Số 691 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Phan ngọc văn 
 09 Bàu Hạc 1, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10579/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-40883  (220) Ngày nộp đơn: 21/12/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Avantor performance materials, llc 
3477 Corporate Parkway, Suite 200, Center Valley, Pennsylvania 18034, United States of 
America 

 Bên được chuyển nhượng:  

 VWR International Holdings, Inc. 
 2751 Centerville Road, Suite 358, Wilmington, Delaware 19808, USA 
__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10580/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-40884  (220) Ngày nộp đơn: 21/12/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Avantor performance materials, llc 
3477 Corporate Parkway, Suite 200, Center Valley, Pennsylvania 18034, United States of 
America 

 Bên được chuyển nhượng:  

 VWR International Holdings, Inc. 
 2751 Centerville Road, Suite 358, Wilmington, Delaware 19808, USA 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10581/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2014-17209  (220) Ngày nộp đơn: 25/07/2014 
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Bên chuyển nhượng:  

 Homer tlc, inc. 
Farmers Bank Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 19801 USA 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Home Depot International, Inc. 
 2455 Paces Ferry Road, NW. Atlanta, Georgia 30339, USA 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10582/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2014-09457  (220) Ngày nộp đơn: 29/04/2014 

Bên chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần 
việt nam thịnh vượng 
362 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VBBANK) 
 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10583/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-42858  (220) Ngày nộp đơn: 22/12/2017 

Bên chuyển nhượng:  

Công ty TNHH ÂM THANH Số 
Số 5F1, tổ 50, ngõ 357 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần điện tử hồ gươm 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, thành phố 
Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10584/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-30280  (220) Ngày nộp đơn: 29/09/2016 

Bên chuyển nhượng:  

Công ty TNHH xuất nhập khẩu janssen 
113 đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Nguyễn công tế 
113 Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10585/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-04231  (220) Ngày nộp đơn: 01/03/2017 

Bên chuyển nhượng:  

Supreme Eva industries sdn. Bhd. 
AG 10038, Kawasan Perindustrian Alor Gajah III, Alor Gajah, 78000 Melaka, Malaysia 

 Bên được chuyển nhượng:  

 TRAPO VENTURE SDN BHD 
AG 10038, Kawasan Perindustrian Alor Gajah III, 78000 Alor Gajah, Melaka, Malaysia 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10586/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-17298  (220) Ngày nộp đơn: 13/06/2017 

Bên chuyển nhượng:  

Lê thị hằng 
459-461 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH xuất nhập khẩu hằng lê 
81 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10587/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-01177  (220) Ngày nộp đơn: 18/01/2017 

Bên chuyển nhượng:  

Welcomems co., ltd. 
28, Yeongdong-daero 112-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Han, Pil Su 
120-2003 (Banpo Xi Apt), Shinbanpo-ro 270, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10588/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-32013  (220) Ngày nộp đơn: 14/10/2016 

Bên chuyển nhượng:  

Nguyễn thị hảI yến 
262 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH may Định Phát 
115/50 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10589/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-41039  (220) Ngày nộp đơn: 08/12/2017 

Bên chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và công nghệ karotech 
Ngã Tư, xã Sơn Đông, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ sơn APEX Việt Nam 
Số 41, đường 286, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10590/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-34239  (220) Ngày nộp đơn: 31/10/2016 

Bên chuyển nhượng:  

TON HUY THAT 
Lầu 14, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Nguyễn Hồng Nhung 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10591/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-34238  (220) Ngày nộp đơn: 31/10/2016 

Bên chuyển nhượng:  

TON HUY THAT 
Lầu 14, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Nguyễn Hồng Nhung 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10592/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-34237  (220) Ngày nộp đơn: 31/10/2016 

Bên chuyển nhượng:  

TON HUY THAT 
Lầu 14, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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 Bên được chuyển nhượng:  

 Nguyễn Hồng Nhung 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10593/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-34236  (220) Ngày nộp đơn: 31/10/2016 

Bên chuyển nhượng:  

TON HUY THAT 
Lầu 14, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Nguyễn Hồng Nhung 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10594/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-35162  (220) Ngày nộp đơn: 07/11/2016 

Bên chuyển nhượng:  

Turner broadcasting system, inc. 
One CNN Center, Atlanta, GA 30303, USA 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Turner Network Television, Inc. 
1050 Techwood Drive, N.W., Atlanta, Georgia 30318, United States of America 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10595/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-37341  (220) Ngày nộp đơn: 24/11/2016 

Bên chuyển nhượng:  

CÔNG TY TNHH NÔNG dược ba 
Số 64, đường số 6B, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH BLISS Việt Nam 
Số 64, đường số 6B, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 10598/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-34235  (220) Ngày nộp đơn: 31/10/2016 

Bên chuyển nhượng:  
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TON HUY THAT 
Lầu 14, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Nguyễn Hồng Nhung 
520/B15 Nguyễn Tri Phương, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11536/TB-SHTT, ngày 18/10/2018 
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 4-2016-03343 03/02/2016 

2 4-2016-03344 03/02/2016 

3 4-2016-03345 03/02/2016 

4 4-2016-06844 18/03/2016 

5 4-2016-06845 18/03/2016 
 

Bên chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần dược phẩm phú thái 
Số 8, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 Bên được được chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần phân phối và bán lẻ BT 
Tầng 9 tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 

___________________________________________________________________________ 
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PHẦN viii 
 

đính chính 

 

Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu  
 
Số đơn: 4-2015-37247  Ngày nộp đơn 31/12/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Đúng là: 

 

________________________________ 

 

Số đơn: 4-2018-25546  Ngày nộp đơn 31/07/2018 

Mục sửa đổi: Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên 

Đúng là: 

51636/2018            06/02/2018  CH 

________________________________ 

 

Số đơn: 4-2018-25547  Ngày nộp đơn 31/07/2018 

Mục sửa đổi: Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên 

Đúng là: 

51637/2018            06/02/2018  CH 

________________________________ 

 

Số đơn: 4-2017-40467  Ngày nộp đơn 05/12/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là: 

Nhóm 29: Bột nhân sâm và hồng sâm không dùng cho mục đích y tế (dùng như thực phẩm thường); 
tinh chất nhân sâm và hồng sâm không dùng cho mục đích y tế (dùng như thực phẩm thường). 

Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao, đường (thuộc nhóm này), gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo; 
bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh (có thể ăn được); mật 
ong; mật đường cho thực phẩm; nấm men (thực phẩm); bột nở; muối; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia 
vị; đá lạnh (dùng cho đồ uống); đồ uống trên cơ sở trà; sô cô la; kẹo (thuộc nhóm này); thạch trái cây 
[dạng kẹo bánh]. 

________________________________ 
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Số đơn: 4-2017-15107  Ngày nộp đơn 26/05/2017 

Mục sửa đổi: Bổ sung danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là: Thêm nhóm 05 vào danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu 
bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt cỏ dại và sâu bọ gây hại. 

_________________________________________________________________________________________ 
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